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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 

 

 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 

(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 

(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 

(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 

(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 

(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả KDCN 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 

(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
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BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 

Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 

(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 

(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
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Phần i 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền Sáng chế 
 
 
(11) 47319 
(21) 1-2014-01013 (51) 7 H01Q  25/00 

(22) 30.01.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/IL2014/050111       30.01.2014 (87) WO2014/118784 A1 07.08.2014 
(30) 61/758,335         30.01.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2014 
(71) GALTRONICS CORPORATION LTD.  (IL) 

P.O. Box 1589, Tiberias 1411502, Israel 
(72) STOYTCHEV, Marin (US) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Anten Hybrid đa băng tần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến anten bao gồm một bộ phát băng tần cao có đầu thứ nhất và đầu thứ 
hai, bộ phát băng tần cao bao gồm một điểm tiếp sóng và một bộ phận dẫn điện phân 
nhánh được kết hợp với điểm tiếp sóng và có một đầu cong góc, điểm tiếp sóng xác định 
đầu thứ nhất của bộ phát băng tần cao, đầu cong góc xác định đầu thứ hai của bộ phát 
băng tần cao có ít nhất một bộ phát băng tần thấp, ít nhất một bộ phát băng tần thấp trên 
bao gồm bộ phát băng tần cao và ít nhất một cặp tay đòn lưỡng cực kéo dài từ bộ phận 
dẫn điện phân nhánh, và một bộ làm cân bằng được kết hợp với điểm tiếp sóng. 
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(11) 47320 
(21) 1-2014-03727 (51) 7 B23K  37/06,  9/038 

(22) 23.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/069465        23.07.2014 (87) WO2015/025671 26.02.2015 
(30) 2013-170113        20.08.2013   JP 

2014-001961 U        15.04.2014   JP 
(71) SUNOUCHI CORPORATION  (JP) 

4-20-17, Daizawa, Setagaya-ku, Tokyo 155-0032, Japan 
(72) WATANABE Koji (JP), WAKUI Hikaru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu lót dành cho việc hàn 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật liệu lót dành cho việc hàn ngăn cản sự xuyên qua do nóng chảy, và 
tránh sự xâm nhập của các chất ngoại lai vào trong vùng hàn, trong khi cho phép bề mặt 
của kim loại hàn hóa cứng trở nên nhẵn và sạch, bề mặt thành bên thứ nhất (20) có vùng 
đứng thẳng thứ nhất (24) đứng thẳng với chiều dài xác định từ một trong số các mép bên 
của bề mặt liên kết tấm nối, và vùng dạng cung lồi (26) kéo dài từ mép trên của vùng 
đứng thẳng thứ nhất (24) tới bề mặt tiếp xúc vật cần hàn; và bề mặt thành bên thứ hai 
(22) có vùng đứng thẳng thứ hai (28) đứng thẳng từ mép bên kia của bề mặt liên kết tấm 
nối với chiều dài xác định nhỏ hơn chiều dài của vùng đứng thẳng thứ nhất, và vùng 
dạng cung lõm (30) kéo dài từ mép trên của vùng đứng thẳng thứ hai (28) tới bề mặt tiếp 
xúc vật cần hàn, có bán kính bằng hoặc lớn hơn bán kính của vùng dạng cung lồi, và 
trong đó khi vật liệu lót dành cho việc hàn ở trạng thái dát mỏng, vùng dạng cung lồi 
(26) của một trong số hai bộ phận lót liền kề được khớp tương đối nông vào trong vùng 
dạng cung lõm (30) của bộ phận lót kia, và, khi vật liệu lót dành cho việc hàn được uốn 
trong khi cho phép tấm nối được đặt bên ngoài, vùng dạng cung lồi (26) của một bộ 
phận lót được khớp sâu hơn vào trong vùng dạng cung lõm (30) bộ phận lót kia. 
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(11) 47321 
(21) 1-2014-03949 (51) 7 F21V  7/04 

(22) 26.11.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2014 
(71) Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông  (VN) 

87-89 Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hồng Dương (VN), Dương Thị Giang (VN) 
(54) Đèn LED đỏ dùng chiếu sáng vườn cây thanh long 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đèn LED phát ánh đỏ sử dụng một loại cơ cấu quang học (14, 31) 
hình trụ rỗng tạo thành ít nhất một thấu kính trụ hình xuyến theo chiều ngang, sao cho 
góc chiếu sáng theo chiều đứng của mỗi gói LED cố định trên quang trục của thấu kính 

trụ tại vị trí gần bề mặt thấu kính thu hẹp từ 120° xuống còn khoảng 40° và một môđun 
phát quang cấu thành từ ít nhất 6 gói LED (32) cố định trên mạch in nhôm (33) gắn với 
lõi tản nhiệt hình lục giác (34), tạo thành một đèn có cường độ đồng đều trên mọi hướng 

(360°) theo chiều ngang, nhờ vậy trường phát sáng của đèn LED theo chiều đứng thu 

hẹp từ góc chiếu thông thuờng là 120° xuống còn 35° đến 45°. Sáng chế này cho phép 
tiết kiệm điện năng chiếu sáng cho vườn thanh long từ hai đến ba lần so với giải pháp sử 
dụng đèn LED đỏ thông thường. Sáng chế này cho phép tiết kiệm điện năng chiếu sáng 
cho vườn thanh long khoảng 15 lần so với giải pháp sử dụng đèn sợi đốt và 5 lần so với 
đèn compact. 
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(11) 47322 
(21) 1-2014-03972 (51) 7 C12N  9/00 

(22) 27.11.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2014 
(71) Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học - Đại học Quốc gia Hà 

Nội  (VN) 
Nhà E2, 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Quỳnh Uyển (VN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Phương pháp nhận biết các chủng vi khuẩn có khả năng sinh 

tổng hợp natokinaza ngoại bào 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp nhận biết các chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp 

nattokinaza ngoại bào có hoạt độ cao bao gồm việc kết hợp giữa phương pháp khuếch 
tán trên đĩa thạch và phương pháp PCR. 
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(11) 47323 
(21) 1-2014-04008 (51) 7 F23G  
(22) 01.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2014 
(71) Công ty TNHH Tùng Lâm  (VN) 

Số 58 Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Kiên Chỉnh (VN) 
(54) Bếp cồn và cụm đầu đốt dùng cho bếp cồn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bếp cồn bao gồm: 
vỏ bếp (9) bao gồm: công tắc manheto (10); van điều tiết nhiên liệu (11); bộ chia ống 
cấp cồn (19) nối với ống dẫn cồn (8) từ bình chứa cồn vào bếp; 
cụm đầu đốt (14) bao gồm: kim đánh lửa (13) bố trí trên đĩa cồn mồi (20); đĩa cồn mồi 
(20) để chứa một lượng cồn vừa đủ được cấp vào và đốt cháy tại đó ngay sau khi ấn 
công tắc manheto (10) nhằm tạo nhiệt lượng để hóa hơi cồn trong buồng hóa hơi (23) và 
để đốt cháy hơi cồn tạo thành đó trong buồng đốt (21); buồng hóa hơi (23) được nối với 
van điều tiết nhiên liệu (11) thông qua ống cấp cồn đến buồng hóa hơi (15) và được nối 
thông với buồng đốt (21) thông qua ống dẫn hơi cồn vào buồng đốt (22), nhờ đó cồn 
lỏng chứa trong buồng hóa hơi (23) được hóa hơi hoàn toàn, sau đó hơi cồn được 
chuyển xuống buồng đốt (21) một cách tự nhiên; buồng đốt (21) là nơi đốt cháy toàn bộ 
lượng hơi cồn từ buồng hóa hơi (23) chuyển xuống; và  
bình chứa cồn nối với bếp cồn thông qua bộ chia ống cấp cồn (19). Sáng chế cũng đề 
xuất cụm đầu đốt dùng cho bếp cồn này. 
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(11) 47324 
(21) 1-2014-04009 (51) 7 F03D 3/00 

(22) 01.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2014 
(75) Nguyễn Văn Điển  (VN) 

Số 135 tổ 6, ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
(54) Máy phát điện bằng sức gió 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy phát điện bằng sức gió có cánh gió (6) tiếp xúc vuông góc với 
hướng gió, có trục xoay cánh gió đặt vuông góc với hướng gió nên có thiết kế đa dạng 
và xây dựng được trên mọi địa hình, từ trục xoay cánh gió thông qua bánh nhông và các 
đăng, lực truyền động có thể truyền xuống mọi vị trí mà máy phát điện có thể đặt ở nơi 
thích hợp, bộ phận máy được lắp đặt máng chắn gió (7) để che chắn và lùa gió vào nơi 
khai thác, đồng thời điều tốc độ gió thích hợp khi có giông bão. 
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(11) 47325 
(21) 1-2014-04029 (51) 7 F26B 3/00 

(22) 03.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.12.2014 
(71) Trường đại học Bách Khoa - Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hoàng Minh Nam (VN), Hoàng Tiến Cường (VN), Phạm Thị Thùy Phương (VN), 
Nguyễn Phúc Hoàng Duy (VN), Nguyễn Thị Thùy Vân (VN), Nguyễn Trí (VN), 
Dương Huỳnh Thanh Linh (VN) 

(54) Thiết bị sấy thăng hoa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sấy thăng hoa bao gồm buồng đông khô (1) bên trong có 

các ống rỗng (1.1) nối với bộ ngưng tụ (2) và bơm chân không (3), trong đó có ít nhất 
một bộ hút trộn khí-lỏng (6) có lưu lượng lớn hơn lưu lượng của bơm chân không (3) 
được gắn trên đường đẩy của bơm (5), và họng hút (6.1) được nối với đường thải khí 
không ngưng của bơm chân không (3) để làm giảm độ chênh áp suất làm việc của bơm 
chân không (3). 
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(11) 47326 
(21) 1-2014-04038 (51) 7 F03G 3/00 

(22) 03.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2015 
(75) Trần Văn Tuấn  (VN) 

48/13 đường Tứ Hải, phường 06, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hệ thống phát điện được dẫn động nhờ cơ cấu bập bÊnh và chu 

kỳ lên xuống của thủy triều 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát điện được dẫn động nhờ cơ cấu bập bênh và chu kỳ lên 

xuống của thuỷ triều, là một tổ hợp bao gồm hai hệ thống tạo nguồn điện độc lập với, 
được đẫn động nhờ cơ cấu bập bênh và chu kỳ lên xuống của thuỷ triều, có thể vừa khai 
thác được năng lượng của sóng biển, vừa khai thác được năng lượng của thuỷ triều 
lên/xuống. Hệ thống này bao gồm phao nổi (1) thực hiện hai chức năng: khi có sóng, 
phao nổi (1) này hoạt động như cơ cấu bập bênh, dẫn động các trục khuỷu, các bánh đĩa, 
các dây xích (sợi sên), líp, bánh đà, đinamô quay tạo ra điện. Khi thuỷ triều lên/xuống, 
phao nổi (1) lên/xuống theo tương ứng, nhờ vậy dẫn động các thanh răng lên/xuống, và 
dẫn động các líp, bánh đà, dây xích, đinamô quay để tạo ra điện. 
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(11) 47327 
(21) 1-2014-04052 (51) 7 B32B 27/00, 7/02, 27/30 

(22) 19.11.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2013/081193           19.11.2013 (87) WO2015/075780 28.05.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.12.2014 
(71) ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION  (JP) 

1-105 Kanda Jinhocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
(72) MATSUMURA Tadayoshi (JP), Tohru OKUDA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật đúc và phương pháp sản xuất vật đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật đúc để đóng gói theo sáng chế thu được bằng cách đúc màng 
nhiều lớp có lớp chắn, và bao gồm lỗ mở với diện tích lỗ mở A, và bề mặt trong với diện 
tích bề mặt B tạo thành khoảng trống để chứa sản phẩm, tỷ lệ B/A của diện tích bề mặt 
B của bề mặt trong so với diện tích lỗ mở A của lỗ mở là từ 1,2 hoặc lớn hơn đến 7 hoặc 

nhỏ hơn, và trong trường hợp mà trong đó độ dày lớn nhất của vật đúc là 300 μm  hoặc 
lớn hơn, tỷ lệ TMIN/TMAX của độ dày nhỏ nhất TMIN so với độ dày lớn nhất TMAX của lớp 
chắn là 0,2 hoặc lớn hơn, và trong trường hợp mà trong đó độ dày lớn nhất của vật đúc 

là nhỏ hơn 300 μm, tỷ lệ TMIN/TMAX của độ dày nhỏ nhất TMIN so với độ dày lớn nhất 
Tmax của lớp chắn là 0,12 hoặc lớn hơn. 
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(11) 47328 
(21) 1-2014-04065 (51) 7 G06F 9/44 

(22) 05.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2014 
(75) Huỳnh Vinh Hà  (VN) 

Phòng 303, nhà B7C, tập thể Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp truyền thông sử dụng giao thức truyền thông 

nối tiếp tự thích ứng (AASC), mạch ghép nối hiển thị hỗ trợ lập 
trình vi điều khiển sử dụng giao thức này và vật ghi đọc được 
bằng máy tính chứa chương trình thực hiện phương pháp này. 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền tín hiệu số sử dụng giao thức truyền thông nối 
tiếp tự thích ứng (AASC), thực hiện giữa các bộ vi điều khiển mà phía thu có khả năng 
tự thích ứng với tốc độ bit của bên phát đang truyền. Phương pháp này được áp dụng 
trong thiết kế bộ ghép nối hiển thị các thông tin truyền, hỗ trợ quá trình lập trình bộ vi 
điều khiển, có màn hình LCD và giao tiếp USB. 
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(11) 47329 
(21) 1-2014-04072 (51) 7 A44B  19/32 

(22) 05.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2014 
(71) GENMORE ZIPPER CORPORATION  (TW) 

No. 273, Sun-Jin Street, Shulin District, New Taipei City 238, Taiwan 
(72) Lien-Chou WANG (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất khóa kéo hai lớp hai dải kiểu gấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất khóa kéo để chế tạo khóa kéo hai lớp hai dải 
kiểu gấp. Khóa kéo đầu hở hai lớp được chế tạo bằng cách thực hiện bước khâu dây 
xoắn ốc và dải vải khổ rộng, bước nhuộm và sấy, bước thiết lập kích thước khe hở, bước 
tách, gấp và hiệu chỉnh và bước gắn bằng nhiệt và tạo liên kết hoặc khâu để tạo ra dải 
dây liên kết khóa kéo hai lớp một mặt, và sau đó thực hiện bước nối con trượt khóa kéo, 
bước gắn kín miếng vá siêu âm và dập lỗ cắt hình chữ T, bước gắn cố định hộp và chốt, 
bước kiểm tra chức năng con trượt khóa kéo và bước gắn cố định chi tiết hãm trên để thu 
được khóa kéo đầu hở hai lớp hoàn thiện theo ý muốn. 
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(11) 47330 
(21) 1-2014-04084 (51) 7 A61G 9/00 

(22) 08.12.2014 (43) 27.06.2016 
(75) Nguyễn Trọng Hào  (VN) 

2/124 Thiên Phước, phường 09, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Dụng cụ hỗ trợ tiểu tiện cho nam giới 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ hỗ trợ tiểu tiện cho nam giới dạng hình phễu hoặc hình 
ống tròn bao gồm phần đầu có dạng loe để chụp vào bộ phận sinh dục của nam giới; 
phần thân nối tiếp với phần đầu để người dùng cầm nắm và điều khiển dụng cụ; và phần 
vòi nối tiếp với phần thân để dẫn dòng nước tiểu ra ngoài và khống chế dòng nước tiểu 
đi theo quỹ đạo mong muốn. 
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(11) 47331 
(21) 1-2014-04088 (51) 7 H02G  3/10, H01R  13/73 

(22) 08.12.2014 (43) 27.06.2016 
(75) PARK INCHEOL  (KR) 

203dong 1708ho, Samhan2cha Apt., 102, Sinbansong-ro, Haeundae-gu, Busan, 612-
735, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hộp ổ cắm điện lắp chìm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp ổ cắm điện lắp chìm bao gồm khối lắp vào tường, khối này bao 
gồm hộp lắp chìm trong đó chi tiết nối dây được lắp đặt và khung đỡ có các cạnh hình 
vuông nhô ra ở mặt đỉnh, và tạo ra đường dẫn bên trong và được kết nối với hộp lắp 
chìm; khối lắp ráp ổ cắm điện, trong đó khung giữ hình vuông có lòng trong rộng hơn 
khung đỡ và do đó có khả năng được lắp ghép khít với khung đỡ và nắp được lắp ghép 
với khung đỡ bằng chốt và che kín bên trong bằng cách mở/đóng, và có hộp ổ cẳm điện 
nhô lồi tại đáy để được lồng vào trong khung đỡ và bề mặt đáy của hộp ổ cắm điện có lỗ 
lắp mà thông qua đó các đầu cuối của ổ cắm điện được kết nối với chi tiết nối dây, trong 
khi khối lắp ráp ổ cắm điện có vỏ dạng khung trên đó có lỗ lắp, lỗ lắp này chứa ổ cắm 
điện; và khối quay ổ cắm điện bao gồm chốt quay, chốt này điều chỉnh góc của ổ cắm 
điện, bằng cách được kẹp bởi các phần trên và dưới của vỏ và được lắp ghép với lỗ lắp 
của bề mặt đáy của hộp ổ cắm điện sao cho ổ cắm điện có thể quay. 
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(11) 47332 
(21) 1-2014-04094 (51) 7 B62B 1/00, 3/00 

(22) 09.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(75) CHUNG-HSIU SU  (TW) 

No. 3, Lane 565, Ta-She Rd., Lu-Chu Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xe đẩy hàng gập lại được 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe đẩy hàng gập lại được gồm có cơ cấu khung (1) và cơ cấu điều 
khiển (5). Cơ cấu điều khiển (5) có thể dẫn động cơ cấu khung (1) ở trạng thái xếp lại 
hoặc trạng thái mở. 
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(11) 47333 
(21) 1-2014-04096 (51) 7 B60N  2/26,  2/28 

(22) 09.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(75) JEONG JONGRAK  (KR) 

612-747, 8dong 1501ho, 24, Haeun-daero 349beon-gil, Haeundae-gu, Busan, Republic 
of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Ghế ngồi xe ô tô cho trẻ nhỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ghế ngồi xe ô tô cho trẻ nhỏ. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến ghế 
ngồi xe ô tô cho trẻ nhỏ để giúp điều chỉnh góc về phía trước - sau trong khi ngăn ngừa 
tai nạn một cách an toàn. Ghế ngồi xe ô tô cho trẻ nhỏ theo sáng chế bao gồm thân ghế 
ngồi có tấm tựa lưng; thanh dẫn quay được bố trí theo cặp kéo dài theo chiều trước - sau 
để cho phép sự quay của thân ghế ngồi nêu trên và đế ghế ngồi bao gồm nhiều lỗ cố 
định được tạo ra với các khoảng cách đều nhau theo chiều trước - sau trên thanh dẫn 
quay nêu trên để cố định sự quay với góc cố định; cặp chốt cố định được lồi ra theo 
chiều sang bên trái và sang bên phải được đặt lên trên đế ghế ngồi nêu trên và được lồng 
vào trong mặt đáy của thân ghế ngồi nêu trên; cặp vỏ chốt cố định đỡ sự di chuyển của 
chốt cố định nêu trên theo chiều sang bên trái và sang bên phải trong khi giữ sự di 
chuyển của các chốt cố định; lò xo đàn hồi thứ nhất tạo ra tính đàn hồi để di chuyển các 
chốt cố định bên trong nêu trên theo chiều sang bên trái và sang bên phải trong các vỏ 
chốt cố định nêu trên; thanh điều khiển góc quay lồng vào khi các chốt cố định nêu trên 
đang nhả ra khỏi lỗ cố định, nằm giữa cặp chốt cố định nêu trên, bằng cách được bố trí 
dưới dạng chiều rộng giảm dần, có tay cầm ở phía trước; phần điều khiển góc quay bao 
gồm lò xo đàn hồi thứ hai tạo ra tính đàn hồi để giúp thanh điều khiển góc quay nêu trên 
di chuyển đến phần đầu. 
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(11) 47334 
(21) 1-2014-04097 (51) 7 B03C  3/00, B01D  45/00, E04F  

19/04, B01D  46/00 
(22) 09.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(71) TAE WANG NGT CO., LTD.  (KR) 

117dong 216ho, 41, Yutongdanji 1-ro, Gangseo-gu, Busan, 618-899, Republic of 
Korea 

(72) Eum Changyeon  (KR), Hwang Gisyub (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tấm thu bụi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thu bụi. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến tấm thu bụi giúp thu 
và thải chất gây ô nhiễm như không khí độc và bụi trong tòa nhà. Tấm thu bụi theo sáng 
chế bao gồm tấm trước được sắp xếp ở dạng tấm phía trước; tấm sau được sắp xếp ở 
dạng giống như tấm trước ở đằng sau; và vách ngăn đường ống dẫn được đặt ở giữa tấm 
trước và tấm sau, và bao gồm vách ngăn để tạo ra đường ống dẫn hút bụi mà thu chất 
gây ô nhiễm từ một mặt hoặc đáy và xả chúng ra mặt kia. 
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(11) 47335 
(21) 1-2014-04098 (51) 7 H01R  13/00,  12/00, F16L  3/00 

(22) 09.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(71) NEW GREEN CO., LTD.  (KR) 

58-14, Gwangjang-ro 20beon-gil, Sasang-gu, Busan, 617-809, Republic of Korea 
(72) KIM BU GEUN (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cố định cáp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cố định cáp bao gồm vỏ bao thứ nhất của cơ cấu hình trụ 
với lỗ xuyên qua mặt trong, phần thò ra được cài vào trong lỗ xuyên qua của dụng cụ 
điện với ren vít thứ nhất bên ngoài vỏ bao thứ nhất, mối nối thứ nhất được nối với phần 
thò ra bằng cách tạo ra rãnh nối được tách nhau theo khoảng cách đều nhau dọc theo bề 
mặt ngoài, tạo ra hình vòng, được tạo ra với phần thò ra, ren vít thứ hai được tạo ra ở bên 
trong của vỏ bao thứ nhất, vỏ bao thứ hai được cài vào trong vỏ bao thứ nhất bằng cách 
tạo ra lỗ xuyên qua mặt trong khuôn hình trụ, mối nối thứ hai, được đặt trên cạnh bên vỏ 
bao thứ hai, tạo ra rãnh nối được tách nhau theo khoảng cách đều nhau dọc theo bề mặt 
bên ngoài của vỏ bao thứ hai, ren vít thứ thứ ba nối với ren vít thứ hai bằng cách tạo ra 
bề mặt bên ngoài của vỏ bao thứ hai, rãnh bít kín được tạo ra ở bề mặt bên ngoài của vỏ 
bao bịt kín được tạo cấu trúc với vật liệu mềm. Phần thò ra đã đề cập trên đây gắn với bề 
mặt bên ngoài của cáp khi mặt trong của vỏ bao bịt kín nhô vào bên trong của vỏ bao 
thứ nhất và vỏ bao thứ hai khi vỏ bao bịt kín rút lại hướng theo chiều dọc bằng áp lực 
được tạo ra từ sự kết nối của vỏ bao thứ nhất và vỏ bao thứ hai. Phần thò ra đã đề cập 
trên đây cũng giữ cố định vỏ bao thứ nhất với dụng cụ điện bằng cách nối mối nối thứ 
nhất với ren vít thứ nhất bằng cách cài vỏ bao thứ nhất bên trong lỗ xuyên qua của dụng 
cụ điện. 
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(11) 47336 
(21) 1-2014-04099 (51) 7 H01F  27/00,  29/00 

(22) 09.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(71) KOC ELECTRIC CO., LTD.  (KR) 

6, Noksansandan 77-ro, Gangseo-gu, Busan, (618-817), Korea 
(72) KIM, DU SANG (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy biến thế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy biến thế, máy biến thế này bao gồm thân máy biến thế với lõi 
sắt được cuốn dạng cuộn; vỏ bọc thứ nhất chứa thân máy biến thế và chất làm lạnh thứ 
nhất; vỏ bọc thứ hai chứa chất làm lạnh thứ hai, được tạo ra trên cạnh bên của vỏ bọc thứ 
nhất; bộ phận làm ổn định, nối vỏ bọc thứ nhất và vỏ bọc thứ hai, cấp chất làm lạnh thứ 
hai cho mặt ngoài của vỏ bọc thứ nhất khi điền kiện bên trong vỏ bọc thứ nhất thay đổi; 
bộ phận biến đổi làm tăng thể tích mặt trong vỏ bọc thứ nhất bằng với sự giãn nở của 
chất làm lạnh thứ nhất do sự thay đổi điều kiện bên trong của vỏ bọc thứ nhất khi máy 
biến thế hoạt động, nó giúp ngăn ngừa tai nạn cháy và nổ hiệu quả và kịp thời chống lại 
sự thay đổi nhiệt độ và áp suất khi sử dụng máy biến thế với kết cấu đơn giản. 
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(11) 47337 
(21) 1-2014-04100 (51) 7 H04Q  9/00, G10L  15/00 

(22) 09.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(75) LEE, JUNG SUK  (KR) 

502ho, 17, Dongmae-ro 9beon-gil, Saha-gu, Busan, 604-858, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị đa điều khiển từ xa loại nhỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đa điều khiển từ xa loại nhỏ. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập 
đến thiết bị đa điều khiển từ xa loại nhỏ có đặc trưng là thiết bị được điều khiển được 
đặt ở xa và có khả năng phát hiện khi thiết bị được điều khiển gặp sự cố, cài đặt lại và 
khôi phục nó về trạng thái ban đầu. Theo sáng chế, thiết bị đa điều khiển từ xa loại nhỏ 
bao gồm: bộ cấp nguồn nhận điện năng từ nguồn cấp bên ngoài, có chức năng nhiều hơn 
là một khối đầu cuối nguồn điện và tạo ra điện năng đến nhiều hơn một thiết bị điều 
khiển được kết nối tới bất kỳ khối đầu cuối nguồn điện nào; bộ phận truyền thông để 
truyền và nhận dữ liệu điều khiển nguồn điện đến các thiết bị điền khiển đóng/mở 
nguồn điện và các khối đầu cuối nguồn điện; bộ phận điều khiển thực hiện tắt có lựa 
chọn bất kỳ một khối đầu cuối nguồn điện nào của bộ cấp nguồn và sau đó bật lại để cài 
đặt lại thiết bị điều khiển nếu thiết bị điều khiển được cho là gặp sự cố, bằng cách sử 
dụng dữ liệu điều khiển được truyền đến từ bộ phận truyền thông. 
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(11) 47338 
(21) 1-2014-04101 (51) 7 B23K  37/00,  31/00, B23D  19/00 

(22) 09.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(75) KIM, SUNG KAP  (KR) 

103-1705, Daelim Apt. 158, Eomgung-ro, Sasang-gu, Busan, 617-765, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm tra mối gắn các đai ốc hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra để kiểm tra mối gắn chuẩn xác của các đai ốc hàn 
một cách chính xác và nhanh chóng đối với các sản phẩm mà các đai ốc hàn này được 
gắn vào, bao gồm giá; tấm gá lắp được đặt ở trên đỉnh của giá; các chóp được tạo ra trên 
bề mặt của tấm gá lắp, mà có nhiều lỗ hở ở trên đỉnh và bên dưới đáy và các phần đưa 
vào đai ốc hàn đặc trưng ở chỗ đường kính trong của nó giảm dần từ trên xuống để đảm 
bảo rằng các đai ốc hàn được định hướng ngược không thể được đưa vào; bộ cảm biến 
được có đặc trưng là ở bên trong các chóp để phát hiện các đai ốc hàn được đưa vào 
phần đưa vào các đai ốc hàn; và bộ đánh dấu vuông góc vói tấm gá lắp có đặc trưng là 
thiết bị chuyển bộ truyền động chuyển động thẳng đứng và đầu đánh dấu để chỉ ra rằng 
sản phẩm là không có lỗi khi hoàn thành quá trình kiểm tra. Thiết bị này được đặc trưng 
bởi việc kiểm tra sai sót của các đai ốc hàn đối với mối gắn vào sản phẩm nêu trên, các 
lỗi vị trí của các đai ốc hàn được gắn vào, và việc định hướng ngược cùng một lúc. 
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(11) 47339 
(21) 1-2014-04111 (51) 7 A47L  
(22) 09.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(75) Nguyễn Thành Trung  (VN) 

Số 6, ngách 64, ngõ 35, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thiết bị vệ sinh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị vệ sinh bao gồm khung xe đẩy và các môđun chức năng 
được tạo ra theo cách tháo lắp dễ dàng, trong đó: khung xe đẩy có dạng hình chữ L gồm 
phần tay cầm và khung gầm, trong đó dưới khung gầm được trang bị hai bánh xe trước, 
hai bánh xe sau, ba khoang đỡ, khung lắp môđun để đặt các môđun trước khi lắp vào 
khoang đỡ; và các môđun bao gồm môđun quét, môđun lau ướt, môđun sấy, môđun khử 
khuẩn và môđun lau bóng. 
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(11) 47340 
(21) 1-2014-04153 (51) 7 A01G 9/00 

(22) 12.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2014 
(75) Phan Thành Công  (VN) 

1A - 26(11/21) Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Hỗn hợp giá thể thấm nước ngược dùng cho chậu trồng cây tự 

dẫn nước từ dưới lên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp giá thể thấm nước ngược dùng cho chậu trồng cây tự dẫn 

nước từ dưới lên, bao gồm các thành phần cát và xỉ than tổ ong. Xỉ than tổ ong được đập 

nhỏ, qua máy nghiền thành bột, sàng qua sàng có cỡ lỗ Φ 1-1,5mm. Cát vàng được rây 

qua sàng có cỡ lỗ Φ 1-1,5mm, rửa nước từ 6-7 lần cho hết bùn bẩn và hạt siêu mịn, để 
cho khô rồi đem phối trộn với xỉ than, với tỷ lệ thích hợp tuỳ theo chiều cao của khoang 
chứa nước của chậu trồng cây. 
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(11) 47341 
(21) 1-2014-04171 (51) 7 E04C  3/00 

(22) 15.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2014 
(75) Đỗ Đức Thắng  (VN) 

Số nhà 45 ngõ 4/21 Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Dầm thép rỗng và phương pháp chế tạo dầm thép rỗng 

  (57)     Sáng chế đề xuất dầm thép rỗng và phương pháp sản xuất dầm thép này. Dầm thép rỗng 
theo sáng chế bao gồm thân dầm hình thang có các rãnh răng cưa đối xứng hai bên, 
cánh dầm được hàn bên dưới thân dầm, bụng gia cố dạng máng được hàn dọc theo bề 
mặt dưới của cảnh dầm, tấm gia cố có dạng tấm phẳng hình chữ nhật được hàn dọc theo 
bề mặt mặt trong của bụng gia cố, chi tiết liên kết dầm có thể được hàn vào hai đầu phía 
dưới của cánh dầm. Các rãnh răng cưa tạo thành rãnh thông xuyên qua thân dầm, thông 
qua đó kết cấu thép của sàn được liên kết với nhau. Khi đúc bê tông, bê tông sẽ chèn 
đầy trong phần rỗng của dầm thép rỗng thông qua các lỗ thông trên đỉnh thân dầm tạo 
thành dầm bê tông cốt thép toàn khối cùng với hệ sàn. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
35 

(11) 47342 
(21) 1-2014-04185 (51) 7 B60C  99/00 

(22) 16.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2014 
(75) Võ Trần Hùng  (VN) 

23/10 Đường Trục, phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Lốp xe không bơm hơi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lốp xe không bơm hơi dành cho xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ, 
lốp này kết hợp các đặc tính của các loại vật liệu (nén, kéo, đàn hồi, v.v.), trong đó lốp 
này bao gồm lõi ống thép đàn hồi (1), ống nhựa chịu lực (2) được bọc bên ngoài, và các 
lớp cao su bao mặt ngoài (3,4). Mặt bên ống nhựa và lõi ống thép có các lỗ rỗng có kích 
thước phù hợp nhằm tiết kiệm vật liệu, giảm trọng lượng lốp và tăng độ đàn hồi nhưng 
vẫn đảm bảo độ cứng. 
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(11) 47343 
(21) 1-2014-04234 (51) 7 A61Q  19/06,  19/00,  8/97 

(22) 18.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2014 
(71) KWANGJU WOMEN'S UNIVERSITY  (KR) 

165, Sanjeong-dong, Gwangsan-gu, Gwangju, Republic of Korea 
(72) HYUNDONG KIM (KR), JUNG IL KIM  (KR), HYE JU JU (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Mặt nạ dưỡng da có tác dụng cải thiện da bị mụn trứng cá 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mặt nạ dưỡng da có tác dụng trị mụn trứng cá chứa rễ cây dâu tằm 
và cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến mặt nạ dưỡng da có tác dụng trị mụn trứng cá mà có 
ít tác dụng phụ như gây viêm nhiễm, hiện tượng hồi ứng và nhiễm độc. Theo sáng chế, 
mặt nạ dưỡng da chứa bột của rễ cây dâu tằm, cây lô hội, ngải cứu, nhựa thông, nước ép 
quả mướp và phần chiết của chúng. Rễ cây dâu tằm theo sáng chế được xử lý để sản 
xuất mặt nạ dưỡng da dùng để đắp lên mặt, do đó dễ dàng hấp thụ vào da một cách hữu 
hiệu để trị mụn trứng cá mà không gây ra các tác dụng phụ. 
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(11) 47344 
(21) 1-2014-04239 (51) 7 A23L  1/056 

(22) 19.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2014 
(71) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ hóa sinh  (VN) 

Số 41 ngõ 6 đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Hà Việt Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự (VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
(54) Thực phẩm chức năng bổ dưỡng sức khỏe từ máu đà điểu và cao 

chiết thảo dược và quy trình sản xuất thực phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thực phẩm chức năng bổ dưỡng sức khỏe từ máu đà điểu và cao 

chiết thảo dược và quy trình sản xuất thực phẩm này, trong đó thực phẩm này chứa: cao 
khô 225mg; bột sơn dược 225mg; bột tiết đà điểu đông khô 30mg; và phụ gia vừa đủ 
500mg. Quy trình sản xuất theo sáng chế bao gồm các bước: (a) Điều chế bột tiết đà 
điểu từ nguyên liệu máu ban đầu; (b) Điều chế cao dược liệu: các vị thuốc được chọn 
lọc, làm sạch, ngâm chiết loại tạp bằng clorofom, sấy khô bã chiết, đun với nước rồi nấu 
thành cao lỏng, tiếp tục chiết bằng etylaxetat, cô đuổi dung môi, thêm nước tạo cao 
lỏng; và (c) Phối trộn: cao lỏng dược liệu tẩm lên bột hoài sơn theo tỉ lệ trong thành 
phần, sấy khô và xay mịn; trộn bột tiết đà điểu và dược liệu theo nguyên tắc đồng lượng; 
và thêm tá dược để thu được thực phẩm chức năng dạng bột theo sáng chế. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 47345 
(21) 1-2014-04240 (51) 7 A23L  1/056 

(22) 19.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2014 
(71) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ hóa sinh  (VN) 

Số 41, ngõ 6 đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam 

(72) Hà Việt Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự (VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
(54) Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng bổ dưỡng sức khỏe từ 

mỡ đà điểu và cao chiết thảo dược 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất thực phẩm chức năng bổ dưỡng sức khỏe từ mỡ 

đà điểu và cao chiết thảo dược bao gồm các bước: (a) Điều chế dầu đà điểu từ nguyên 
liệu mỡ ban đầu: chiết bằng n-hexan, lọc qua cột silicagel, xà phòng hóa bằng NaOH 
0,5M trong etanol 70%; (b) Điều chế cao dược liệu: cao linh chi được điều chế bằng 
phương pháp chiết nước; cao chè xanh chế biến từ lá chè xanh khô, ngâm chiết với 

clorofom, thu bã chiết và sấy khô. Tiến hành chiết 3 lần bằng cồn 96°, cất loại dung môi 
trong nồi cô đến dạng cao lỏng, chiết lại bằng etylaxetat, thu lấy phần dịch etylaxetat, 
lọc, cô đuổi dung môi đến khô và sấy cao khô đến độ ẩm <3%; và (c) Phối trộn: tỷ lệ 
phối trộn (tính cho 1 viên nang mềm 500 mg) là cao khô linh chi 150mg, dầu đà điểu 
250mg và cao khô chè xanh 25mg. 

 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
39 

(11) 47346 
(21) 1-2014-04241 (51) 7 A23L  1/056 

(22) 19.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2014 
(71) Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ hóa sinh  (VN) 

Số 41, ngõ 6 đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam 

(72) Hà Việt Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự (VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
(54) Thực phẩm chức năng bổ dưỡng sức khỏe từ xương đà điểu và 

cao chiết thảo dược và quy trình sản xuất thực phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thực phẩm chức năng bổ dưỡng sức khỏe từ xương đà điểu và cao 

chiết thảo dược và quy trình sản xuất thực phẩm này, trong đó thực phẩm này chứa: cao 
khô (105 mg), cao xương đà điểu (125mg), bột sơn dược (235mg) và tá dược vừa đủ 
500mg. Quy trình sản xuất thực phẩm chức năng bổ dưỡng sức khỏe từ xương đà điểu 
và cao chiết thảo dược bao gồm các bước: (a) điều chế cao xương đà điểu từ nguyên liệu 
xương ban đầu; (b) điều chế cao dược liệu từ các vị thuốc: bạch phục linh, sinh địa, địa 
cốt bì, mẫu đơn bì, sơn dược, đương quy thân, mộc hương, sơn thù nhục, hoàng bá, nhân 
sâm, trạch tả, long cốt, sa nhân, tri mẫu, cốt toái bổ, kỷ tử và thỏ ty tử; (c) phối trộn: 
hoài sơn được tẩm bằng cao lỏng đà điểu và cao lỏng dược liệu theo tỉ lệ trong thành 
phần; sấy khô và xay mịn để thu được bột nguyên liệu cao đà điểu và dược liệu; trộn bột 
nguyên liệu cao đà điểu và dược liệu theo nguyên tắc đồng lượng; và thêm tá dược vừa 
đủ. 

  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 47347 
(21) 1-2014-04284 (51) 7 A01H  1/06,  4/00,  3/04, C12N  

15/00,  15/05 
(22) 22.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(71) Viện Công nghệ Sinh học  (VN) 

A10, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Chu Hoàng Hà (VN), Phạm Bích Ngọc (VN), Nguyễn Đình Trọng (VN), Nguyễn Khắc 

Hưng (VN) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Quy trình tạo rễ tơ từ thân rễ cây sâm Ngọc Linh (Panax 

vietnamensis Ha et Grushv) nhờ vi khuẩn Agrobacterium 
rhizogenes 

  (57)     Sáng chế thuộc lĩnh vực công nghệ gen, cụ thể đề cập đến quy trình tạo rễ tơ từ thân rễ 
cây sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) thông qua vi khuẩn 
Agrobacterium rhizogenes làm cơ sở nuôi cấy sinh khối rễ tơ sâm Ngọc Linh tạo 
nguyên liệu trong sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 47348 
(21) 1-2014-04285 (51) 7 A01H  4/00, C12N  1/00,  15/00,  

15/09,  15/10,  15/63,  15/64,  15/66,  
15/67,  15/79,  15/82 

(22) 22.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(71) Viện Công nghệ Sinh học  (VN) 

A10, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Chu Hoàng Hà (VN), Phạm Bích Ngọc (VN), Phạm Thị Vân (VN), La Việt Hồng (VN)
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Quy trình biểu hiện protein miraculin trong rễ tơ thực vật, 

gen mir tổng hợp và vectơ chuyển gen chứa gen này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp, thiết kế, chuyển gen và biểu hiện protein 

miraculin nhân tạo trong hệ thống nuôi cấy rễ tơ. Quy trình theo sáng chế bao gồm 
bước: (1) tối ưu hóa mã di truyền và tổng hợp nhân tạo gen miraculin; (2) thiết kế vectơ 
chuyển gen nhị thể mang gen miraculin tái tổ hợp; (3) biến nạp gen miraculin tái tổ hợp 
vào thực vật thông qua Agrobacterium rhizogenes; (4) kiểm tra sự có mặt của gen 

miraculin dòng rễ tơ bằng kỹ thuật PCR; (5) đánh giá sự biểu hiện của protein miraculin 
dòng rễ tơ bằng kỹ thuật thẩm tách Western. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 47349 
(21) 1-2014-04300 (51) 7 C12N 9/00 

(22) 22.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.12.2014 
(75) 1. Nguyễn Thị Hồng Hạnh.  (VN) 

Số nhà 48/282, đường Lạc Long Quân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

2. Dương Thu Hương  (VN) 
Số nhà 48/282, đường Lạc Long Quân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

(54) Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học chứa enzym natokinaza 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm sinh học chứa enzym natokinaza bao 

gồm các bước: a) tạo chủng Bacillus ubtilis Natto đột biến TH2011-N6; b) tiến hành lên 
men chìm chủng Bacillus ubtilis Natto đột biến TH2011-N6; và c) tạo chế phẩm sinh 
học dạng bột khô chứa enzym natokinaza. Chế phẩm sinh học thu được có hoạt tính 
enzym natokinaza cao, có thể được sử dụng để bào chế thuốc có tác dụng phòng và hỗ 
trợ điều trị các bệnh liên quan đến cục máu đông, đặc biệt là bệnh đột quỵ. 

 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 47350 
(21) 1-2014-04309 (51) 7 G01R  21/00, G01J  11/00 

(22) 23.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2014 
(71) Công ty TNHH thương mại quốc tế ICD  (VN) 

Số 27, lô 1C khu ĐT Trung Yên, Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt 
Nam 

(72) Hà Ngọc Lâm (VN), Ngô Minh Trường (VN) 
(54) Hệ thống và phương pháp đọc và xử lý dữ liệu công tơ điện 

loại cơ, môđun đọc dữ liệu công tơ điện loại cơ sử dụng cho hệ 
thống và phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp đọc và xử lý dữ liệu công tơ điện loại cơ 
có thể sử dụng dễ dàng và hiệu quả trên tất cả các hệ thống điện đang vận hành sử dụng 
các loại công tơ điện loại cơ và giúp cho các nhà phân phối điện có thể áp dụng để giảm 
chi phí nhân công, tăng chất lượng dịch vụ. Hệ thống đọc và xử lý dữ liệu công tơ điện 
loại cơ theo sáng chế bao gồm: ít nhất một thiết bị chuyển đổi quang điện bao gồm cảm 
biến biến đổi điện quang thông qua việc đọc vết màu đen trên mâm công tơ, được lắp 
trên bề mặt của công tơ điện nhờ cơ cấu lắp thiết bị chuyển đổi quang điện để đọc dữ 
liệu vòng quay của mâm công tơ; thiết bị xử lý trung tâm tập trung và xử lý các tín hiệu 
xung do thiết bị chuyển đổi quang điện gửi về, chuyển đổi tín hiệu xung thành mức điện 
năng tiêu thụ dựa vào thông số của từng công tơ đã được nạp trước, lưu giữ các số liệu 
này của toàn bộ các công tơ trong thời gian thực. Sáng chế cũng đề cập đến môđun đọc 
dữ liệu công tơ điện loại cơ sử dụng cho hệ thống và phương pháp nêu trên. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 47351 
(21) 1-2014-04320 (51) 7 A23L 1/00 

(22) 24.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2014 
(71) Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Anh Sơn (VN), Trần Doãn Sơn (VN), Huỳnh Thị Mai (VN), Nguyễn Thị Tiền 
(VN) 

(54) Thiết bị sản xuất bún tươi  
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất bún tươi, trong đó bột được gia nhiệt bằng điện trở 

trong quá trình khuấy, động cơ bơm và rơle thời gian giúp bơm một lượng bột thích hợp 
lên xi lanh đùn, hệ xi lanh - pit tông trực tiếp đùn bột mịn ở trạng thái hồ hóa thành sợi 
bún qua các lỗ trên khuôn đùn chính, đường kính cam lệch tâm quyết định chiều dài sợi 
bún, bún được làm chín nhờ nước được đun sôi bằng điện trở đặt dưới xi lanh đùn, rơle 
thời gian và một công tắc hành trình tại vị trí cao nhất của cam giúp chu trình lặp lại 
theo một chu kỳ nhất định. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 47352 
(21) 1-2014-04321 (51) 7 H01M 4/86, 4/88 

(22) 24.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2014 
(71) Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Kỳ Phương Hạ (VN), Lê Minh Viễn (VN), Ngô Mạnh Thắng (VN), Trần Thị 
Ngọc Mai (VN) 

(54) Quy trình tổng hợp La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3 dùng làm catốt cho 
pin nhiên liệu oxit rắn  

  (57)     Sáng chế liên quan đến quy trình tổng hợp La0,6Sro0,4Co0,2Fe0,8O3 dùng làm catốt cho pin 

nhiên liệu oxit rắn hoạt động ở nhiệt độ 500-800°C bao gồm các bước: 

- Bước 1: Hòa tan các muối nitrat La(NO3)3.6H2O, Sr(NO3)2, Co(NO3)2.6H2O, và 

Fe(NO3)3.9H2O trong nước cất tạo thành dung dịch đồng nhất theo tỷ lệ mol 

La:Sr:Co:Fe=6:4:2:8; 

- Bước 2: Thêm chất tạo phức EDTA và chất tạo hợp chất cao phân tử etylen glycol vào 

dung dịch tạo thành ở bước 1; 

- Bước 3: Khuấy, điều chỉnh độ pH để thu được gel cao phân tử trung gian; 

- Bước 4: Nung hỗn hợp thu được ở bước 3 để phân hủy các tiền chất hữu cơ và các 

nitrat; 

- Bước 5: Nghiền sản phẩm thu được ở bước 4 với C2H5OH; và 

- Bước 6: Lọc và sấy hỗn hợp thu được ở bước 5 thu được La0,6Sro0,4Co0,2Fe0,8O3 đơn pha, 

có màu đen, kích thước nhỏ, mịn, xốp. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 47353 
(21) 1-2014-04357 (51) 7 B32B  27/40 

(22) 25.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2014 
(71) JAAN CHYI GREEN POWER CO., LTD.  (TW) 

No. 74, Gongye Rd., Longjing Dist., Taichung City 43445, Taiwan 
(72) CHI, WEN-HWA  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Da tổng hợp có thể thấm không khí và phương pháp sản xuất 

da này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến da tổng hợp có thể thấm không khí và phương pháp sản xuất da 

này. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: (S1) gia nhiệt nhựa polyuretan có 
hàm lượng chất rắn 100% để làm giảm độ nhớt của nhựa này và tạo ra nguyên liệu ban 
đầu, trong đó nhựa polyuretan được làm từ rượu polyeste polyhydric, rượu polyete 
polyhydric và isoxyanat; (S2) cho nguyên liệu ban đầu lên lớp nền; (S3) phủ đều nguyên 
liệu này trên bề mặt lớp nền; (S4) cuộn lớp nền đã được phủ nguyên liệu ban đầu thành 
cuộn để thu được bán sản phẩm; và (S5) hóa già nhựa polyuretan bằng cách để yên bán 
sản phẩm, nhờ đó nhựa polyuretan trong nguyên liệu ban đầu tạo liên kết ngang với các 
phân tử nước trong không khí để tạo ra cacbon dioxit trong khi nguyên liệu ban đầu tạo 
lớp xốp đồng đều để thu được da tổng hợp có thể thấm không khí. 
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(11) 47354 
(21) 1-2014-04417 (51) 7 B29B  15/10,  15/14, B29C  53/00,  

53/82 
(22) 30.12.2014 (43) 27.06.2016 
(71) Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường  (VN) 

55 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Việt Anh  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống máy quấn vỏ bể từ vật liệu composite cốt sợi thủy 

tinh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống máy quấn vỏ bể từ vật liệu composit cốt sợi thủy tinh bao 

gồm máy quấn tạo hình sản phẩm, máy rải sợi; và máy trộn nhựa nền, đặc trưng ở chỗ 
máy quấn tạo hình sản phẩm có khuôn quấn tạo hình sản phẩm (1) có các thanh chống 
bị động (18), gối thanh chống bị động (19), thanh chống chủ động (21) và thanh đẩy di 
động (22) được liên kết với nhau theo dạng liên kết gập/mở của ô dù, nhờ đó có thể thay 
đổi đường kính của khuôn quấn tạo hình sản phẩm (1). Hệ thống máy quấn vỏ bể từ vật 
liệu composit cốt sợi thủy tinh với khuôn quấn tạo hình sản phẩm (1) có thể tạo ra được 
các sản phẩm ống trụ tròn có đường kính từ khoảng 1,1m đến khoảng 3m và có chiều 
dài lên đến 6m. 
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(11) 47355 
(21) 1-2015-00011 (51) 7 B65G  45/12,  45/16 

(22) 07.01.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/000011    07.01.2014 (87) WO2014/106621 10.07.2014 
(30) 10 2013 000 039.4         07.01.2013     DE 

10 2013 006 821.5         22.04.2013     DE 
(71) SCHWARZE, HANS-OTTO  (DE) 

Esseler Strasse 170, 45665 Recklinghausen, Germany 
(72) Hans-Otto SCHWARZE (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Môđun tháo đai có thể điều chỉnh độ cao góc, phương pháp lắp 

ráp và điều chỉnh môđun tháo đai và phương pháp vận hành 
môđun tháo đai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun tháo đai dùng cho thiết bị tháo đai đối với vùng trở lại của 
các đai vận chuyển mà môđun được lắp ráp như một trong số nhiều môđun trên cơ cấu 
vận chuyển hệ thống điều chỉnh chiều cao và bao gồm: nền (1) được cố định trên cơ cấu 
vận chuyển hệ thống (21); cơ cấu vận chuyển lưỡi cắt (3) trên đó lưỡi cắt bộ tháo đai (4) 
được lắp vào, trong đó mép bộ tháo đai (5) được tạo ra trên lưỡi cắt bộ tháo đai và trong 
đó lưỡi cắt bộ tháo đai (4) tạo một góc tù đối với đai theo hướng chuyển động; thân bộ 
tháo đai (2) với hộp chứa khớp nối có hai khớp nối, trong đó khớp nối thứ nhất (7), trục 
quay (11) chuyển động theo phương nằm ngang đến hướng chuyển động của đai và có 
lò xo xoắn (16), đấu nối nền (1) và thân bộ tháo đai (2), trong đó lò xo xoắn (16) ép lưỡi 
cắt bộ tháo đai lên đai; khớp nối thứ hai có ống lót (6) trong đó cơ cấu vận chuyển lưỡi 
cắt (3) được lắp quay và trục quay (12) của nó chuyển động theo hướng chuyển động 
của đai, khớp nối thứ hai kéo thẳng hàng cơ cấu vận chuyển lưỡi cắt (3) trên đai chuyển 
động theo phương thức mà mép bộ tháo đai (5), luôn luôn nằm phẳng lên đai; và cơ cấu 
điều chỉnh chiều cao (8) đối với môđun tháo đai ở nền (1), trong đó khớp nối thứ nhất 
(7) được trang bị cơ cấu xác định góc lò xo (9) và có chốt chặn cố định (10) để tránh 
trệch hướng. 
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(11) 47356 
(21) 1-2015-00231 (51) 7 A61F  13/15,  13/472,  13/49 

(22) 30.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/067407     30.06.2014 (87) WO2014/192980 A1 04.12.2014 
(30) 2013-151632        22.07.2013    JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SUZUKI, Yuichi (JP), OCHI, Kota  (JP), ONOZUKA, Takashi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống và phương pháp phủ chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phủ chất lỏng (1, 100) được sử dụng trong sản xuất các 
vật dụng thấm hút, và phủ chất lỏng có độ nhớt nằm trong khoảng từ 0,05Pa.s đến 4Pa.s 
lên băng vải (3) được vận chuyển liên tục. Hệ thống phủ chất lỏng (1, 100) bao gồm: 
thùng chứa (11) giữ chất lỏng; vòi phủ chất lỏng (13) mà phủ chất lỏng lên bề mặt (3ff) 
của tấm (3); bơm (17) mà cấp chất lỏng bên trong thùng chứa đến vòi phun phủ chất 
lỏng (13) thông qua ống (15); và thiết bị hút (5, 105) có bề mặt (5f, 105f) đối diện với 
bề mặt còn lại (3fs) của băng vải (3) được vận chuyển liên tục. Bề mặt (5f, 105f) của 
thiết bị hút (5, 105) ít nhất bao gồm vùng hút (AS) mà hút trong băng vải (3). Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp phủ chất lỏng. 
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(11) 47357 
(21) 1-2015-00254 (51) 7 A61F  13/15,  13/472,  13/49 

(22) 30.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/067388         30.06.2014 (87) WO2014/196664 A1 11.12.2014 
(30) 2013-151698         22.07.2013     JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SUZUKI, Yuichi (JP), OCHI, Kota  (JP), ONOZUKA, Takashi  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống và phương pháp phủ chất lỏng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phủ chất lỏng (1, 100) được sử dụng để sản xuất các vật 
dụng thấm hút, và phủ chất lỏng có độ nhớt nằm trong khoảng từ 0,05Pa.s đến 4Pa.s lên 
tấm (3) được vận chuyển liên tục. Hệ thống phủ chất lỏng (1, 100) bao gồm: bể (11) để 
chứa chất lỏng; vòi phủ chất lỏng (13) để phủ chất lỏng vào bề mặt (3ff) của tấm (3); 
bơm (17) để cung cấp chất lỏng trong bể (11) cho vòi phủ chất lỏng (13) thông qua ống 
(15); thiết bị hút (5, 105) có bề mặt (5f, 105f) đối diện bề mặt khác (3fs) của tấm (3); và 
vòi thổi không khí (37) thổi không khí tới một phần của bề mặt (3ff) của tấm (3) tại đó 
chất lỏng đã được phủ. Bề mặt (5f, 105f) của thiết bị hút (5, 105) ít nhất bao gồm vùng 
hút (AS) tại đó tấm (3) được hút. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp phủ 
chất lỏng. 
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(11) 47358 
(21) 1-2015-00706 (51) 7 B65D  90/04, B05D  7/00, B65D  

90/50, F17C  1/04 
(22) 03.03.2015 (43) 27.06.2016 
(30) JP2014-262630 25.12.2014    JP 
(71) TAMADA INDUSTRIES, INC.  (JP) 

Ha 61-1 Muryojimachi, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0332 Japan 
(72) Yoshiaki Tamada (JP), Sadao Araki (JP), Hideki Tozaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo bồn chứa có hai vách được bọc chất dẻo 

gia cường 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp chế tạo bồn chứa có hai vách được bọc chất dẻo gia 

cường có thể dễ dàng tạo lớp phủ bằng lớp chất dẻo gia cường nhờ gắn cố định màng 
chất dẻo trên bề mặt của bồn chứa có hai vách được bọc chất dẻo gia cường được chôn 
ngầm và được sử dụng để chứa các vật liệu nguy hại và các vật liệu khác. 
Sáng chế đề xuất phương pháp chế tạo bồn chứa có hai vách được bọc chất dẻo gia 
cường bằng cách phủ và tạo lớp chất dẻo gia cường trên bề mặt của bồn chứa trong khi 
tạo khe hở giữa bề mặt của bồn chứa và lớp chất dẻo gia cường, phương pháp bao gồm 
các bước gắn vật liệu phủ có các hạt mịn được trộn trong đó với một phần bề mặt của 
bồn chứa để tạo lớp phủ có các hạt mịn nhô ra một phần từ bề mặt của lớp phủ, gắn cố 
định màng chất dẻo trên bề mặt của bồn chứa nơi mà lớp phủ không được tạo ra, phủ 
phần bồn chứa được tạo có hai vách bằng màng chất dẻo, và sau đó phủ và tạo lớp chất 
dẻo gia cường trên bề mặt của bồn chứa. 
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(11) 47359 
(21) 1-2015-00903 (51) 7 B01D  39/00 

(22) 18.03.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 10-2014-0173932     05.12.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.03.2015 
(71) 1. DASAN CONSULTANTS CO., LTD.  (KR) 

4Fl., Geosong Bldg., 5-66, Gumijungang-ro 42-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 730-
913, Korea 
2. INDUSTRIAL COOPERATION FOUNDATION CHONBUK NATIONAL 
UNIVERSlTY  (KR) 
567, Baekje-daero, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 561-756, Korea 

(72) Kitae Back (KR), Lee, Hae-Kyoung (KR), Park, Joon-kyu (KR), Park, Sungwoo (KR), 
EunKi Jeon (KR), Sori Ryu (KR) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ lọc bằng gốm để xử lý nước nhiễm bẩn và phương pháp sản 

xuất bộ lọc này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ lọc bằng gốm để xử lý nước nhiễm bẩn có sử dụng bùn và 

khoáng chất điatomit, và phương pháp sản xuất bộ lọc gốm. Bộ lọc bằng gốm được 
chuẩn bị bằng cách đúc và nung bột gốm đã thu được bằng cách làm khô và nghiền bùn 
thành bột, là sản phẩm phụ được tạo ra trong quá trình xử lý nước, và trộn bùn với 
khoáng chất điatomit. Bộ lọc bằng gốm để xử lý nước nhiễm bẩn được chuẩn bị bởi 
phương pháp này có thể là hữu ích trong việc xử lý hiệu quả chất ô nhiễm chứa asen(III) 
có tính độc cao trong nước thô. 
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(11) 47360 
(21) 1-2015-00906 (51) 7 H01M  4/04, F26B  15/00, H01M  

4/20,  4/21 
(22) 09.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/073801         09.09.2014 (87) WO2015/037581 19.03.2015 
(30) 2013-189125         12.09.2013      JP 
(71) SHIN-KOBE ELECTRIC MACHINERY CO., LTD.  (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 1040044, Japan 
(72) ITOH, Yoshiaki (JP), NOMURA, Akifumi (JP), FUKUHARA, Keisuke (JP), 

TAKEUCHI, Hisaki (JP), SANO, Shinichi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chế tạo điện cực trát cho ắcqui axit chì và thiết 

bị làm sạch điện cực để sử dụng với phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo điện cực có thể vận hành để cho phép giảm sự 

đoản mạch bằng cách loại bỏ chất hoạt động thừa kết dính vào bề mặt điện cực mà 
không gây cào xước bề mặt điện cực. Sau khi các nền dạng lưới (1) được làm từ chì hoặc 
hợp kim chì được trát chất hoạt động dạng bột nhão, các nền dạng lưới đã trát được ép 
để tạo ra các điện cực trát. Các điện cực trát này được sấy khô ban đầu. Luồng không 
khí xoắn (8) được thổi trên các bề mặt điện cực của các điện cực trát (10) để loại bỏ chất 
hoạt động thừa kết dính vào các bề mặt điện cực. Ngoài ra, chất hoạt động trên hai bề 
mặt đầu của khung ngoài của mỗi một điện cực trát (10) theo chiều dày của khung 
ngoài (2) được loại bỏ bằng cách chải cả hai bề mặt đầu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến thiết bị làm sạch điện cực để sử dụng với phương pháp này. 
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(11) 47361 
(21) 1-2015-01257 (51) 7 B29C  45/14, B29D  7/00 

(22) 01.11.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2013/009840     01.11.2013 (87) WO2014/181939 A1 13.11.2014 
(30) 10-2013-0051491          07.05.2013     KR 

10-2013-0060963          29.05.2013     KR 
(75) YUN, NAM WOON  (KR) 

1062-5, Hogye-dong, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 431-080 Republic of Korea
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Miếng dán bảo vệ điện thoại di động có phần trong suốt và 

phương pháp sản xuất miếng dán này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến miếng dán bảo vệ điện thoại di động (30) có phần trong suốt (35) 

và phương pháp sản xuất miếng dán (30) này, và cụ thể là phương pháp sản xuất miếng 
dáng bảo vệ điện thoại di động (30) được đặt bên trong nắp của vỏ bảo vệ (220) mà 
được lắp bản lề với một bên của vỏ bảo vệ (220) để tiếp nhận mặt sau và các bên của 
điện thoại di động (100) để mở hoặc đóng mặt trước (110) của điện thoại di động (100), 
bao gồm các bước sau: kết hợp khuôn thứ nhất và khuôn thứ hai để tạo ra khoang tương 
ứng với hình dáng của miếng dán bảo vệ điện thoại di động (30), lấp đầy khoang bằng 
nhựa nóng chảy thông qua cửa rót (300) nằm ở một bên của khoang, nén nhựa nóng 
chảy làm đầy khoang bằng cách cho ép chặt khuôn thứ nhất và khuôn thứ hai với nhau; 
làm nguội và hóa cứng nhựa nóng chảy; tháo rời sản phẩm đã đúc bằng cách tách khuôn 
thứ nhất và khuôn thứ hai; và cắt bỏ cửa rót (300) ra khỏi sản phẩm đúc. Do vậy, phương 
pháp có thể làm giảm đáng kể thời gian và chi phí xử lý so với theo phương pháp sản 
xuất thông thường sử dụng máy gia công được điều khiển số, và giảm thiểu tỷ lệ khiếm 
khuyết bằng cách loại bỏ các sai sót do trình độ của người thợ để cải thiện độ tin cậy 
của sản phẩm. 
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(86) PCT/KR2014/005943     03.07.2014 (87) WO2015/034171 12.03.2015 
(30) 10-2013-0105356          03.09.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2015 
(71) AUSTEM CO., LTD.  (KR) 

739, Susin-ro, Susin-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do 330-882, 
Republic of Korea 

(72) PAING, Hyun Sung  (KR), CHA, Seung Am  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp hàn thanh ray trên của đường ray ghế dùng cho 

ghế ngồi của xe cộ và giá đỡ thích ứng 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp hàn thanh ray trên của đường ray ghế dùng cho ghế 

ngồi của xe cộ và giá đỡ thích ứng để đỡ khung ghế, phương pháp này bao gồm các 
bước: 
cho bề mặt dưới của phần bề mặt nối phẳng (21a, 22a, 23a, 24a) tạo ra phần đầu dưới 
của giá đỡ thích ứng và kéo dài theo chiều dọc một độ dài định trước tiếp xúc theo kiểu 
mặt đối mặt trên bề mặt trên của phần bề mặt phẳng theo phương ngang (11, 11’) tạo ra 
phần đầu trên của thanh ray trên và kéo dài theo chiều dọc; và  
nối phần bề mặt nối phẳng (21a, 22a, 23a, 24a) và phần bề mặt phẳng theo phương 
ngang (11, 11’) bằng cách hàn bề mặt dưới của phần bề mặt phẳng theo phương ngang 
mà ở đó phần bề mặt theo phương ngang này gối lên phần bệ mặt nối phẳng. 
Do đó, độ bền mối hàn giữa thanh ray trên của đường ray ghế và giá đỡ thích ứng có thể 
được tăng cường và số giờ công cần cho việc hàn có thể giảm đáng kể so với giải pháp 
kỹ thuật đã biết trong đó việc hàn được thực hiện dọc theo mép của phần bề mặt nối. 
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(11) 47363 
(21) 1-2015-01471 (51) 7 B62J  19/00 

(22) 24.04.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 10-2014-0164975     25.11.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.04.2015 
(71) YUDOSTAR CO., LTD.  (KR) 

415, Cheongneung-daero, Namdong-gu, Incheon, (zip code) 405-817, Korea 
(72) Chang Dong, SONG  (KR), Jeong Ho, PARK  (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Rô bốt nhiều khớp quay 

  (57)     Sáng chế đề xuất rô bốt nhiều khớp quay được cấu hình để đo trọng lượng của sản phẩm 
đúc khi nhận sản phẩm đúc bằng cách cung cấp cảm biến trọng lượng trong thiết bị 
nhận được tạo thành trên một cánh tay rô bốt của rô bốt nhiều khớp quay, để cải thiện 
hoạt động của rô bốt nhiều khớp quay, làm giảm số bước của quá trình hoạt động, và 
nâng cao năng suất và hiệu quả. Thiết bị chuyển rô bốt được cung cấp trên phần cạnh 
phía trước của cánh tay rô bốt trong rô bốt có nhiều khớp quay, và thiết bị truyền rô bốt 
bao gồm dụng cụ nhận của thiết bị nhận và thiết bị đo được cung cấp trên thiết bị nhận. 
Bộ phận đo trọng lượng bao gồm khung nối với cánh tay rô bốt, tấm lắp được tạo thành 
trên khung, và các tế bào tải được cung cấp trên tấm lắp, trong đó các tế bào tải được 
cấu hình để đo trọng lượng của thiết bị nhận khi thiết bị nhận được đặt trên các tế bào 
tải này. 
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415, Cheongneung-daero, Namdong-gu, Incheon, (zip code) 405-817, Korea 
(72) Chang Dong, SONG (KR), Jeong Ho, PARK (KR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị phát hiện khuyết tật trong rôbot đúc áp lực để phát 

hiện khuyết tật của sản phẩm đúc 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện khuyết tật trong rôbot đúc áp lực để phát hiện 

khuyết tật của sản phẩm đúc. Thiết bị theo sáng chế đo trọng lượng của sản phẩm đúc 
(3) trước bằng cách sử dụng cảm biến trọng lượng khi sản phẩm đúc (3) được tiếp nhận 
bởi thiết bị tiếp nhận (11) được bố trí trên cánh tay rôbot (1) hoặc trước khi sản phẩm 
đúc (3) được chuyển lên băng tải, để giảm số bước của quy trình hoạt động, giảm chi 
phí thiết bị và nâng cao năng suất. Ngoài ra, thiết bị theo sáng chế còn đo nhiệt độ bề 
mặt của sản phẩm đúc (3) hoặc khuôn bằng cách sử dụng dụng cụ đo nhiệt độ trong 
thiết bị tiếp nhận (11) để phát hiện khuyết tật theo sự chênh lệch nhiệt độ, và do đó, 
thiết bị riêng biệt để đo nhiệt độ là không cần đến, số bước của quy trình hoạt động 
giảm và năng suất được cải thiện đáng kể. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị đo nhiệt độ bề mặt sản phẩm đúc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đo nhiệt độ bề mặt sản phẩm đúc để xác định sản phẩm đúc 
có bị khuyết tật hay không bằng cách cảm biến nhiệt độ bề mặt của khuôn đúc hoặc sản 
phẩm đúc ở dạng tiếp xúc hoặc không tiếp xúc sử dụng tia hồng ngoại, thiết bị này 
không cần lắp cảm biến nhiệt độ trong khuôn. Thiết bị chuyển rô bốt khuôn rót bao gồm 
dụng cụ nhận (11) để nhận khuôn và chuyển sản phẩm đúc sau khi xác định sản phẩm 
đúc bị khuyết tật, thiết bị bao gồm thanh đỡ (14) để cố định dụng cụ nhận và bao gồm 
rãnh dọc (33), thanh chữ thập (30) được cố định bởi rãnh dọc của thanh đỡ, trục tiến và 
lùi (18) được cố định bởi thanh chữ thập, rầm chìa (17) được cố định bởi trục tiến và lùi, 
và cảm biến nhiệt độ (2) được cố định trên rầm chìa. 
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Building C, No. 168 Wushen Road, Licheng Town, Liyang City Changzhou, Jiangsu 
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(72) FU, Liming  (CN), ZHANG, Yuanyuan (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chất phụ gia để tạo cấu trúc trên chip silic dạng đa tinh thể, 

dung dịch tạo cấu trúc chứa chất phụ gia này và phương pháp 
tạo cấu trúc trên chip silic dạng đa tinh thể 

  (57)     Sáng chế đề xuất chất phụ gia để tạo cấu trúc trên chip silic dạng đa tinh thể. Sáng chế 
còn đề xuất dung dịch tạo cấu trúc để tạo cấu trúc trên chip silic dạng đa tinh thể, dung 
dịch này bao gồm dung dịch axit và chất phụ gia tạo cấu trúc trên chip silic dạng đa tinh 
thể nêu trên. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp tạo cấu trúc trên chip silic dạng đa 
tinh thể bao gồm bước tạo cấu trúc trên bề mặt này bằng dung dịch tạo cấu trúc nêu 
trên. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
60 

(11) 47367 
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Building C, No. 168 Wushen Road, Licheng Town, Liyang City Changzhou, Jiangsu 
213300, China 

(72) FU, Liming  (CN), CHEN, Peiliang (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chất phụ gia để tạo cấu trúc trên chip silic dạng đơn tinh thể, 

dung dịch tạo cấu trúc chứa chất phụ gia này và phương pháp 
tạo cấu trúc trên chip silic dạng đơn tinh thể 

  (57)     Sáng chế đề xuất chất phụ gia để tạo cấu trúc trên chip silic dạng đơn tinh thể bao gồm 
các thành phần: polyetylen glycol, natri benzoat, axit xitric, andehyt polymaleic thủy 
phân, natri axetat và nước. Sáng chế còn đề xuất dung dịch tạo cấu trúc để tạo cấu trúc 
trên chip silic dạng đơn tinh thể, dung dịch này bao gồm chất phụ gia tạo cấu trúc nêu 
trên và dung dịch bazơ, trong đó tỷ lệ khối lượng của chất phụ gia tạo cấu trúc với dung 
dịch bazơ nằm trong khoảng từ 0,2 đến 5:100, và trong đó dung dịch bazơ này là dung 
dịch bazơ hữu cơ hoặc vô cơ. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp tạo cấu trúc trên chip 
silic dạng đơn tinh thể bằng cách tạo cấu trúc trên bề mặt chip này bằng dung dịch tạo 
cấu trúc nêu trên. 
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(72) KIM MYEONG HWAN (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Tấm gia cường và phương pháp sản xuất tấm gia cường này 

  (57)     Sáng chế đề suất tấm gia cường để dán vào phần vỏ thiết bị điện tử di động và phương 
pháp sản xuất tấm gia cường này. Tấm gia cường bao gồm một tấm đế mà trên đó có ít 
nhất một lỗ thông được tạo ra, một phần tử từ tính được chèn vào lỗ thông và màng phủ 
được dán lên cả hai mặt của tấm đế. 
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12-19, Kitahorie 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-8580 Japan  
3. CHUGAI RO CO., LTD.  (JP) 
6-1, Hiranomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 Japan 

(72) Katsuyoshi KONDOH (JP), Yoshisada MICHIURA (JP), Jun SHIMOMURA (JP), 
Kenichi SASAUCHI  (JP), Kenichi TOMOZAWA  (JP) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hạt silic oxit hình cầu có nguồn gốc từ chất thải hữu cơ và 

phương pháp sản xuất hạt này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất hạt silic oxit hình cầu bao gồm các bước: 

chuẩn bị chất thải hữu cơ làm nguyên liệu; ngâm chất thải hữu cơ trong dung dịch để 
tăng độ tinh khiết của silic oxit; đốt chất thải hữu cơ để tạo ra bột silic oxit; nghiền bột 
silic oxit thành hạt silic oxit mịn; và nấu chảy và tạo hình cầu hạt silic oxit mịn bằng lửa 
để tạo ra hạt silic oxit hình cầu. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hạt silic oxit hình cầu 
có nguồn gốc từ chất thải hữu cơ.  
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Post Box No. 9074, Saif Zone, Sharjah, UAE 
(72) Francis Couture (CA), Muhammad Arshad (PK) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình sản xuất phân bón và chế phẩm chứa vi khuẩn thúc 

đẩy sự tăng trưởng của cây trồng để bổ sung vào phân bón 
có tính bazơ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân bón. Theo quy trình này đưa dạng tiềm 
tàng của vi khuẩn thúc đẩy sự tăng trưởng của cây trồng vào phân bón có tính bazơ. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa vi khuẩn thúc đẩy sự tăng trưởng của 
cây trồng. 
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(72) ITOH, Katsutoshi (JP), EHARA, Tadashi (JP), SUZUKI, Hideyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông và thiết bị truyền thông mạng 

vùng cục bộ không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông trong đó thông tin xác thực 

bao gồm thông tin thuê bao di động của thiết bị đầu cuối truyền thông di động có thể 
được truyền thông tới máy chủ, và một hoặc nhiều thiết bị có thể truyền thông tiếp với 
máy chủ để thực hiện thủ tục xác thực để cho phép thiết bị đầu cuối truyền thông mạng 
vùng cục bộ (LAN - Local Area Network) không dây tách biệt với thiết bị đầu cuối 
truyền thông di động để kết nối tới mạng thông qua truyền thông mạng vùng cục bộ 
(LAN) không dây với điểm truy nhập tách biệt với thiết bị đầu cuối truyền thông di 
động. Trong một vài phương án của sáng chế, thiết bị đầu cuối truyền thông di động có 
thể truyền thông thông tin xác thực bao gồm thông tin thuê bao di động tới thiết bị đầu 
cuối truyền thông mạng vùng cục bộ (LAN) không dây tách biệt với thiết bị đầu cuối 
truyền thông di động và/hoặc thiết bị đầu cuối truyền thông mạng vùng cục bộ (LAN) 
không dây có thể thu thông tin xác thực bao gồm thông tin thuê bao di động từ thiết bị 
đầu cuối truyền thông di động. 
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(11) 47372 
(21) 1-2015-02568 (51) 7 C08J  5/18, G02F  1/13 

(22) 15.07.2015 (43) 27.06.2016 
(30) KR 10-2014-0188323        24.12.2014     KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.07.2015 
(71) MEGATECH CO., LTD.  (KR) 

1124-1, Siheung-daero, Siheung-si, Gyeonggi-do, Korea 
(72) Chun-Ho, Jung (KR) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Thiết bị sản xuất băng bao gồm băng chắn sáng, băng hai mặt, 

băng một mặt và miếng đếm và màng 
  (57)     Thiết bị sản xuất băng theo sáng chế bao gồm bộ phận tạo phần thẳng đứng (430) để cắt 

lớp vải dệt trung tâm thành các dải thẳng có bề rộng được ấn định và tạo phần thẳng 
đứng sao cho phần thẳng đứng ở tại khoảng cách định trước bằng cách gắn lớp vải dệt 
trung tâm với nền; bộ phận tạo phần nằm ngang (470) để tạo thành phần nằm ngang 
bằng cách gắn lớp vải dệt trung tâm có dạng dải băng với phần trên và phần dưới của 
phần thẳng đứng; và bộ phận tạo hình vuông bên ngoài (250) để cắt phần nằm ngang và 
loại bỏ phần đã bị cắt, trong đó bộ phận tạo phần thẳng đứng (430) còn bao gồm chi tiết 
di dời thứ nhất (431) để di dời lớp vải dệt trung tâm đến phần thứ 1 có độ rộng ấn định 
và chi tiết di dời thứ hai (439) để di chuyển nền đến phần thứ 2 ở khoảng cách định 
trước. Thiết bị có thể giảm chi phí sản xuất băng bằng cách tận dụng tối ưu lớp vải dệt 
trung tâm được sử dụng để sản xuất băng. 
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(11) 47373 
(21) 1-2015-02593 (51) 7 B03C  3/47 

(22) 07.02.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2013/052909           07.02.2013 (87) WO2014/122756 14.08.2014 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.07.2015 
(71) MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS, 

LTD.  (JP) 
1-8, Sakuragi-cho 1-Chome, Naka-ku, Yokohama-Shi, Kanagawa 231-0062 Japan. 

(72) UEDA, Yasutoshi (JP), KOJIMA, Katsuhisa  (JP), TOMIMATSU, Kazutaka (JP), 
KATO, Masaya  (JP), TANAKA, Takao  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị lọc bụi, phương pháp chọn điện cực cho thiết bị lọc bụi 

và phương pháp lọc bụi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị lọc bụi, phương pháp chọn điện cực cho thiết bị lọc bụi và 

phương pháp lọc bụi, trong đó có thể chọn một bộ lưới lọc kim loại phù hợp để sử dụng 
trong điện cực góp và từ đó cải thiện hiệu suất lọc bụi ngay cả khi luồng khí di chuyển ở 
vận tốc cao. Thiết bị lọc bụi (1) có điện cực phóng (2) có điện thế tại đó và điện cực góp 
(3) nằm đối diện với điện cực phóng (2) và có tấm phẳng (6) được tạo thành từ bộ lưới 
lọc kim loại, trong đó bộ lưới lọc của tấm phẳng (6) thỏa mãn các phương trình <1> và 
<2> dưới đây và vận tốc bề mặt (v) của luồng khí di chuyển ngang qua bộ lưới lọc là 
v=0,1 m/giây hoặc cao hơn: 
<1> Chỉ số T= (khe hở giữa các sợi kim loại của lưới / 2) / tỉ lệ mở / đường kính sợi kim 
loại x vận tốc bề mặt 

<2> Chỉ số T <= 2.  
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(11) 47374 
(21) 1-2015-02793 (51) 7 A41G  5/00 

(67) 2-2015-00201   
(22) 16.07.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 14/562,877 08.12.2014     US 
(75) KAI-MOU TSAI  (TW) 

14/F., No. 63, Chilin Rd., Chungshan Dist., Taipei City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Đồ buộc tóc có thể điều chỉnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ cột tóc có thể điều chỉnh bao gồm dải băng đàn hồi thứ nhất 
được làm bằng dây đàn hồi, dải băng đàn hồi thứ hai cũng được làm bằng dây đàn hồi 
dài hơn và quấn vòng quanh dải băng đàn hồi thứ nhất. 
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(11) 47375 
(21) 1-2015-02839 (51) 7 B62B  3/00 

(22) 29.01.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/IB2014/058625         29.01.2014 (87) WO2014/122559 14.08.2014 
(30) 13154131.0         06.02.2013      EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.08.2015 
(71) COMAU S.P.A.  (IT) 

via Rivalta 30, I-10095 Grugliasco (Torino) Italy 
(72) GULLINO, Eugenio (IT), DUCATO, Roberto (IT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Xe đẩy để vận chuyển đồ chứa các miếng hoặc bộ phận trong 

nhà máy công nghiệp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến xe đẩy để vận chuyển đồ chứa các miếng hoặc bộ phận trong nhà 

máy công nghiệp bao gồm kết cấu xe đẩy (3) có thể điều chỉnh về chiều dài theo chiều 
dọc (L) của xe đẩy và giá đỡ định vị dành cho đồ chứa (C) mà bao gồm chi tiết hỗ trợ 
bên (AL) có thể điều chỉnh ở vị trí theo chiều ngang (T), vuông góc với chiều dọc (L). 
Bằng cách này, xe đẩy (1) có thể được làm thích ứng với các miếng đồ chứa (C) có kích 
thước và/hoặc hình dạng khác theo chiều dọc (L) và theo chiều ngang (T). Kết cấu xe 
đẩy (3) bao gồm kết cấu trung tâm (30), khung trước (32) và khung sau (31), mà được 
gắn hướng vào nhau và cách nhau trên kết cấu trung tâm (30), theo chiều dọc (L), và có 
thể được khóa có chọn lọc ở các vị trí khác nhau, trong đó chúng cách nhau ở khoảng 
khác nhau để xác định chiều dài khác nhau của xe đẩy (1). Giá đỡ định vị bên (AL) 
được gắn trên khung trước (32) và khung sau (31) theo chiều ngang (T) và có thể được 
khóa ở các vị trí điều chỉnh khác nhau. Bộ phận bánh xe (WL, WR) của xe đẩy được 
mang có thể xoay bởi khung trước (32) và khung sau (31) ở hai phía của mặt phẳng giữa 
(m) của xe đẩy. Bộ phận điều khiển lái (2) của xe đẩy (1) được nối khớp với khung trước 
(32) và được nối bởi trục quay hoặc xích hoặc đai truyền động với ít nhất một bộ phận 
bánh xe trước (WL) và với ít nhất một bộ phận bánh xe sau, mà được lắp ráp ở một phía 
hoặc các phía đối diện của xe đẩy, theo cách sao cho khung trước bộ phận bánh xe và bộ 
phận bánh xe sau được làm dao động theo các hướng đối diện để giữ bánh xe di chuyển 
theo đường cong. Trong một phương án được ưu tiên, khung có thể điều chỉnh (32, 31) 
có dạng hình chữ T, để tạo một khoảng trống ở hai phía của kết cấu trung tâm (30) của 
xe đẩy. 
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(11) 47376 
(21) 1-2015-03207 (51) 7 B29C  45/73 

(22) 31.08.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 201410803057.5     22.12.2014 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.09.2015 
(75) HAO CHIEH LIAO  (TW) 

No.59, Ln. 409, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City 433, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Bộ phận điều chỉnh nhiệt độ khuôn đúc và khuôn ép nhiệt có 

bộ phận điều chỉnh nhiệt độ này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận điều chỉnh nhiệt độ khuôn đúc (100) bao gồm hốc lõm thứ 

nhất, lớp điều chỉnh nhiệt độ thứ nhất và ít nhất một đường ống dẫn điều chỉnh nhiệt độ 
(230). Lớp điều chỉnh nhiệt độ thứ nhất nêu trên bao gồm bề mặt điều chỉnh nhiệt độ thứ 
nhất và rãnh điều chỉnh nhiệt độ thứ nhất ở mặt trong của ít nhất một phần hốc lõm thứ 
nhất để giữ và tiếp xúc với lõi khuôn (110) thông qua bề mặt điều chỉnh nhiệt độ thứ 
nhất. Đường ống dẫn điều chỉnh nhiệt độ (230) được bố trí trong lớp điều chỉnh nhiệt độ 
thứ nhất để bơm chất gia nhiệt hoặc chất làm mát. Khi lõi khuôn (110) được đặt trong 
rãnh điều chỉnh nhiệt độ thứ nhất thì bề mặt điều chỉnh nhiệt độ thứ nhất sẽ nằm giữa lõi 
khuôn (110) và đường ống dẫn điều chỉnh nhiệt độ (230). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khuôn ép nhiệt có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ khuôn 
đúc nêu trên. 
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(11) 47377 
(21) 1-2015-03267 (51) 7 F03B  13/22,  13/18 

(22) 07.09.2015 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2015 
(75) Ngô Văn Quýnh  (VN) 

Thôn Tân Hòa, xã Đăk R'moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cánh tuabin thủy triều đa năng, môđun cánh tuabin, thiết bị, 

tổ hợp thiết bị và hệ thống biến đổi năng lượng sóng-gió 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cánh tuabin thủy triều đa năng, môđun cánh tuabin, thiết bị biến 

đổi năng lượng sóng-gió, tổ hợp thiết bị biến đổi năng lượng sóng-gió và hệ thống biến 
đổi năng lượng sóng-gió phát điện nhờ thủy triều lên xuống và nhờ năng lượng sóng-
gió. Hệ thống này có thể phát điện liên tục khi không có sóng-gió tự nhiên và lúc sóng-
gió nhỏ, không những khắc phục được tình trạng thiếu điện ở các vùng không kéo được 
điện lưới như các hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Hệ thống này là dạng năng lượng xanh, 
không ảnh hưởng đến môi trường, không phá hủy đa dạng sinh học. Ngoài ra, hệ thống 
biến đổi năng lượng sóng-gió còn đặt được ở tâm dưới của các công trình thủy điện 
khác, lấy lại nước thải với cột nước từ 0,3m-1,5m là phát được điện. Hệ thống này là 
dạng năng lượng xanh, không ảnh hưởng đến môi trường, không phá hủy đa dạng sinh 
học. 
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(11) 47378 
(21) 1-2015-03321 (51) 7 A61K  39/17, C12N  15/09, A61P  

35/00 
(22) 04.03.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/020299     04.03.2014 (87) WO2014/158811 02.10.2014 
(30) 61/782,994          14.03.2013      US 
(71) 1. ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI  (US) 

One Gustave L. Levy Place, New York, New York 10029, United States of America 
2. MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER  (US) 
1275 York Avenue, New York, New York 10065, United States of America 

(72) Peter PALESE (US), Adolfo GARCIA-SASTRE (US), Dmitriy ZAMARIN (US), 
James ALLISON (US), Jedd D. WOLCHOK (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Virut gây bệnh Newcastle, dược phẩm chứa virut này và 

phương pháp bào chế dược phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến virut gây bệnh Newcastle thể khảm được biến đổi để biểu hiện chất 

chủ vận tín hiệu đồng kích thích tế bào miễn dịch và được phẩm chứa virut này. Sáng 
chế còn đề cập đến virut gây bệnh Newcastle thể khảm được biến đổi để biểu hiện chất 
đối kháng tín hiệu ức chế tế bào miễn dịch và dược phẩm chứa virut này. Virut gây bệnh 
Newcastle thể khảm và dược phẩm chứa nó là hữu ích trong việc điều trị bệnh ung thư. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp điều trị bệnh ung thư bao gồm bước sử 
dụng virut gây bệnh Newcastle kết hợp với chất chủ vận tín hiệu đồng kích thích tế bào 
miễn dịch và/hoặc chất đối kháng tín hiệu ức chế tế bào miễn dịch.  
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(11) 47379 
(21) 1-2015-03465 (51) 7 B65G  1/02, A47F  1/00 

(22) 06.03.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/021180    06.03.2014 (87) WO2014/138390 A1 12.09.2014 
(30) 61/774,131         07.03.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2015 
(71) FAIRFIELD INDUSTRIES INCORPORATED  (US) 

1111 Gillingham Lane Sugar Land, Texas 77478, United State of America 
(72) JEWELL, Stephen W. (US), BERGES, Larry E. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu tiếp nhận, phân phối, sắp xếp hàng hóa và phương pháp 

vận chuyển áp dụng cho cơ cấu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tiếp nhận, phân phối, sắp xếp hàng hóa bao gồm: một bộ 

khung có chiều cao và chiều dài, gồm có ít nhất một đoạn (510) mà có hai vách đối 
diện, trong đó mỗi vách đối diện bao gồm các thanh rỗng lắp theo chiều thẳng đứng 
(512) ở mặt trong của nó sao cho mỗi thanh ngang (511) ở vách đối diện được đặt đối 
diện với thanh tương ứng ở trên vách đối diện, hơn nữa, trong đó ít nhất một cụm có một 
không gian hở kéo dài hoàn toàn giữa các thanh rỗng lắp theo chiều thẳng đứng giữa hai 
vách đối diện phía trên chiều cao và chiều dài của bộ khung; và cơ cấu vận chuyển 
(520) được đặt bên trong không gian hở dọc theo ít nhất một phần của chiều dài bộ 
khung, trong đó có cơ cấu vận chuyển di chuyển được theo chiều thẳng đứng theo chiều 
cao trong không gian hở. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp di chuyển hàng hóa 
được xếp trên giá, đều nhau liên quan đến các bước di chuyển theo chiều thẳng đứng cơ 
cấu vận chuyển hàng hóa từ vị trí phía dưới hàng hóa ở tầng thấp nhất tới khi băng tải 
chạm vào hàng hóa hoặc từ vị trí phía trên của hàng hóa xếp ở tầng cao nhất tới khi 
chạm vào hàng hóa, và vận chuyển hàng hóa lấy được theo chiều ngang tới vị trí khác 
với vị trí bố trí theo chiều ngang của hàng hóa. 
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(21) 1-2015-03506 (51) 7 B64C  27/82,  29/00,  39/02 

(22) 23.08.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/TH2013/000041      23.08.2013 (87) WO2015/026302 26.02.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2015 
(71) 1. DEFENCE TECHNOLOGY INSTITUTE (PUBLIC ORGANIZATION)  (TH) 

47/433, 4th Floor, Office of the Permanent Secretary of Defence Building, 
Chaengwattana Road, Pakkred, Nonthaburi, 11120, Thailand 
2. ROYAL THAI NAVY  (TH) 
Royal Thai Navy, Arunamarin Road, Bangkokayai, Bangkok 10600, Thailand 
3. SERI ENTERPRISES CO., LTD.  (TH) 
305/15 Pichai Road, Dusit, Bangkok 10300, Thailand 
4. KASAMA HELICOPTER CO., TLD.  (TH) 
333 Moo 6, Donkumyan, Muang, Suphanburi 72000, Thailand 

(72) THAWORN, Kasama (TH) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Máy bay không người lái cất và hạ cánh thẳng đứng với hệ 

thống điều khiển lái kép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy bay không người lái cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL UAV) 

với hệ thống điều khiển lái kép (TYCS). TYCS cấu tạo gồm các cánh quạt phụ (6) nối 
với khung phía trước động cơ điện chính. Chúng nhận lực quay từ hộp số (3) và điều 
khiển sự di chuyển của VTOL UAV theo các phương bên trái và bên phải cũng như sinh 
ra mô men xoắn chống lại mô men xoắn sinh do sự quay của cánh quạt chính (5) quanh 
đầu trục động cơ chính (4) ở tốc độ quay định trước cho đến khi nâng đủ trong chiều 
thẳng đứng để nâng VTOL UAV lên và xuống thẳng đứng trong không khí. Tách riêng 
khỏi hệ thống này, TYCS cũng giúp cân bằng mô men xoắn quanh trục thẳng đứng tạo 
thành bởi sự quay của cánh quạt chính (5). Kết quả đó định lại thanh chống của VTOL 
UAV song song với trục thẳng đứng ở mọi thời gian và nhờ đó không cần phải có độ 
chênh khi lái từ phi công bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển bay tự động khi đang bay. 

 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
74 

(11) 47381 
(21) 1-2015-03518 (51) 7 C12N  15/12,  5/00,  7/00 

(62) 1-2010-03302   
(22) 08.05.2009 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/IB2009/051915           08.05.2009 (87) WO2009/136382 12.11.2009 
(30) 61/051,863           09.05.2008      US 

61/093,416           01.09.2008      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.09.2015 
(71) 1. ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG  (DE) 

Max-Planck-Ring 2a, 65205 Wiesbaden, Germany 
2. ABBVIE INC.   (US) 
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 

(72) GU, Jijie (US), HSIEH, Chung-Ming (US), WU, Zhen  (CN), DIGIAMMARINO, 
Enrico L. (US), LUO, Feng  (CN), FOX, Gerard B.  (US), HARLAN, John E.  (US), 
SCHMIDT, Martin (DE), LOEBBERT, Ralf  (DE), MUELLER, Reinhold  (DE), 
EBERT, Ulrich  (DE), NIMMRICH, Volker  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kháng thể liên kết với thụ thể của các sản phẩm cuối của sự 

glycol hóa bậc cao (RAGE) và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các protein phân lập, đặc biệt là kháng thể đơn dòng, cụ thể là 

kháng thể được làm cho giống của người, được ghép CDR mà liên kết với protein thụ 
thể của các sản phẩm cuối của sự glycol hóa bậc cao (RAGE). Đặc biệt là, các kháng 
thể này có khả năng ức chế liên kết của RAGE với nhiều phối tử của nó. Các kháng thể 
hoặc các phần của nó đã được mô tả trong sáng chế này là có ích để điều trị bệnh hoặc 
rối loạn được đặc trưng bởi hoặc được gây ra bởi các phối tử sinh lý bệnh của RAGE, ví 

dụ các protein không gấp nếp giống như amyloit β và các sản phẩm cuối của sự glycol 
hóa bậc cao. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến axit nucleic phân lập mã hóa trình tự 
axit amin của kháng thể nêu trên, vectơ chứa axit nucleic phân lập này, tế bào chủ chứa 
vectơ này, cũng như dược phẩm chứa kháng thể và phương pháp sản xuất protein có khả 
năng liên kết RAGE. 
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(11) 47382 
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ZAC de Milieux, F-42160 Andrezieux Boutheon, France 
(72) CREPET, Bernard (FR), LEVEL, Olivier  (ID) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nhuộm phủ màu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhuộm phủ màu cho từng xơ vải hoặc lớp vải nền thu 
được từ xơ vải nêu trên bao gồm bước xử lý sơ bộ xơ vải hoặc lớp vải nền bằng ít nhất 
một polyme, sau đó nhuộm màu xơ vải hoặc lớp vải nền đã được xử lý sơ bộ này bằng 
thuốc nhuộm bằng bột màu, đặc trưng ở chỗ polyme nêu trên là (co)polyme trên cơ sở 
vinylamin. 
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dược kết hợp và dược phẩm chứa chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dược kết hợp chứa fimasartan và rosuvastatin làm thành 
phần hoạt tính cùng với meglumin. Chế phẩm dược kết hợp theo sáng chế được dùng để 
điều trị bệnh tim mạch bằng cách cải thiện sự tan rã và sự hòa tan nhằm giúp cho thuốc 
được hấp thu tốt và an toàn. 
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(72) BEETHAM, Peter, R.  (AU), GOCAL, Gregory, F.W. (CA), SCHOPKE, Christian 
(DE), SAUER, Noel, Joy (US), PEARCE, James (US), SEGAMI, Rosa, E. (US), 
MOZORUK, Jerry (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp đưa đột biến do oligonucleobazơ sửa chữa gen 

gây ra vào trình tự ADN đích trong tế bào, thực vật, tế bào 
thực vật và hạt giống chứa dạng cải biến hệ gen thu được 
bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đưa đột biến do oligonucleobazơ sửa chữa gen gây ra 
vào trình tự ADN đích trong tế bào. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thực vật, tế bào 
thực vật và hạt giống chứa dạng cải biến hệ gen thu được bằng phương pháp này. 
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MOZORUK, Jerry (US) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp đưa đột biến do oligonucleobazơ sửa chữa gen 

gây ra vào trình tự ADN đích trong tế bào, thực vật, tế bào 
thực vật và hạt giống chứa dạng cải biến hệ gen thu được 
bằng phương pháp này và phương pháp đánh giá hiệu quả 
chuyển hóa của oligonucleobazơ sửa chữa gen này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đưa đột biến do oligonucleobazơ sửa chữa gen gây ra 
vào trình tự ADN đích trong tế bào. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thực vật, tế bào 
thực vật và hạt giống chứa dạng cải biến hệ gen thu được bằng phương pháp này và 
phương pháp đánh giá hiệu quả chuyển hóa của oligonucleobazơ sửa chữa gen này. 
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(72) FROMMER, Wolf, B. (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp làm gia tăng hàm lượng của ít nhất một loại 

đường ở hạt giống đang phát triển, phương pháp tạo ra thực 
vật chuyển gen và hạt giống của thực vật chuyển gen thu 
được bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm gia tăng hàm lượng của ít nhất một loại đường ở 
các hạt giống đang phát triển của thực vật, phương pháp này bao gồm bước chèn một 
axit nucleic ngoại sinh, mã hóa ít nhất một protein vận chuyển đường (protein SWEET), 
vào tế bào thực vật để tạo ra tế bào thực vật chuyển gen, và đưa tế bào thực vật chuyển 
gen này vào các điều kiện thúc đẩy sự biểu hiện của ít nhất một protein SWEET trong 
quá trình phát triển của hạt giống. Phương pháp này tạo ra hạt giống của thực vật 
chuyển gen, và thực vật chuyển gen mà sản sinh ra hạt giống, trong đó hàm lượng của ít 
nhất một loại đường được gia tăng so với hạt giống từ thực vật không chuyển gen của 
cùng loài sinh trưởng trong cùng các điều kiện. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm van tim nhân tạo sinh học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm van tim nhân tạo sinh học có kết cấu hình học để cấy vào vòng 
hình khuyên của van tim tự nhiên. Cụm van tim nhân tạo sinh học này bao gồm kết cấu 
hình ống có các lỗ nạp (40) và lỗ thoát (41) ở các đầu đối diện của nó, trong đó kết cấu 
hình ống này bao gồm kết cấu stent giãn nở được (21) mà bao gồm các chi tiết nối liền 
(22) có dạng nén vào và dạng nở ra và trong đó các chi tiết nối liền (22) này bao gồm 
các cánh nhỏ (30) mở rộng ra từ bề mặt chu vi ngoài của stent ở dạng nở ra này, vật liệu 
tương thích về mặt sinh học che phần chính của vùng hình khuyên trong nằm giữa lỗ 
nạp (40) và lỗ thoát (41), và van bao gồm các lá nhỏ có khả năng tạo thành mối kín với 
chất lỏng ở các mép cạnh nhau của nó, trong đó phần chu vi của các lá nhỏ cùng nhau 
tạo ra mối kín với chất lỏng gần phần bên trong của cụm van nằm giữa lỗ nạp (40) và lỗ 
thoát (41), trong đó kết cấu hình ống này có đường kính giảm dần dọc theo chiều dài 
của nó sao cho lỗ nạp (40) và lỗ thoát (41) có các đường kính khác nhau. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm để điều trị chứng mất trương lực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm để điều trị chứng mất trương lực ở đối tượng cần điều trị 
bệnh. Chế phẩm này chứa lượng hữu dụng điều trị bệnh của một số hợp chất cacbamat. 
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(72) BAIK Jae Hyun (KR), JO Yong Joo (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Môđun thấu kính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môđun thấu kính. Môđun thấu kính bao gồm thấu kính thứ nhất, bề 
mặt phía đối tượng của nó lõm, thấu kính thứ hai, bề mặt phía đối tượng của nó lồi, và 
bề mặt phía ảnh của nó lồi, thấu kính thứ ba, bề mặt phía đối tượng của nó lõm, thấu 
kính thứ tư có năng suất khúc xạ, thấu kính thứ năm có năng suất khúc xạ, và thấu kính 
thứ sáu có một hoặc nhiều điểm uốn trên bề mặt phía ảnh của nó, trong đó các thấu kính 
từ thứ nhất tới thứ sáu được bố trí một cách liên tục theo thứ tự số từ thấu kính thứ nhất 
tới thấu kính thứ sáu bắt đầu từ phía đối tượng của môđun thấu kính. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2015 
(71) ARI UTARA SDN. BHD.  (MY) 

Lot 28, Taman Perindustrian Bukit Makmur, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia. 
(72) TEE SING HUAT (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Kết cấu tường nhẹ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu tường nhẹ cho tòa nhà bao gồm: khung có tiết diện hình 
chữ nhật được tạo bởi bốn máng (101, 102, 103) có cạnh phẳng khớp vào nhau, các 
máng này có các rãnh kéo dài dọc theo phần đế và bao quanh tấm bê tông. Tấm kim loại 
(104) kéo dài được gắn vào các mặt bên của các máng (101, 102, 103) tại mỗi mặt bên 
của phần khung và được ngàm một phần trong tấm bê tông tại mỗi mặt bên và bề mặt 
được trát vữa trên ít nhất một mặt bên của tấm bê tông. 
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(11) 47391 
(21) 1-2015-04182 (51) 7 B63B  1/38 

(22) 23.04.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/RU2014/000298     23.04.2014 (87) WO2014/178757 A1 06.11.2014 
(30) 2013119868          29.04.2013      RU 
(71) MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE RUSSIAN FEDERATION  (RU) 

Kitaigorodsky proezd, 7 Moscow, 109074, Russia. 
(72) PUSTOSHNYY, Alexander Vladimirovich (RU), SVERCHKOV, Andrey 

Vladimirovich (RU), GORBACHEV, Yuriy Nikolaevich (RU) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Tàu có khoang đệm không khí ở đáy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ngành đóng tàu và thiết kế tàu cải tiến có khoang đệm không khí ở 
đáy. Tàu có khoang đệm không khí ở đáy bao gồm rãnh ở đáy tàu để tạo ra khoang đệm 
không khí hợp nhất có biên dạng giống dạng sóng (2), rãnh này bắt đầu tù phần bậc (4) 
trong mũi tàu và được bao kín bởi các chân đế sàn sau tàu dọc theo các mạn tàu và vòm 
mũi tàu được tạo ra nhờ tấm được làm nghiêng. Khoang đệm không khí (3) trong rãnh 
(2) được nối với bộ phận cung cấp không khí nén (6); bên trong rãnh (2), các sống tàu 
dọc (7) được bố trí để hạn chế chuyển động ngang của không khí, và các tấm chắn 
ngang (8) được tạo ra ở dạng các tấm nghiêng được bố trí lần lượt tấm này sau tấm khác 
thuận chiều dòng chảy theo cách sao cho các tấm này có thể di chuyển tới vị trí làm việc 
và xếp gọn lại trên phần đáy của rãnh (2). Tấm xoay (10), được tạo ra tại phía xuôi dòng 
của phần bậc (4) trong mũi tàu, có thể quay nhờ phương tiện làm hạ xuống và nâng lên 
mép trước của tấm này (11) quanh trục quay (12) được bố trí theo phương ngang đáy tàu 
(1), trục quay này được nối với tấm xoay được và bắt chặt vào bề mặt phần đáy của rãnh 
(2). Độ dài phần thuận chiều dòng chảy của tấm xoay (10) được tạo ra sao cho khi tấm 
này quay quanh trục quay sẽ làm nối tiếp bề mặt đáy tàu (1) tại phía xuôi dòng của phần 
bậc (4) và bề mặt của phần đáy bên trong rãnh (2) để ngăn sự chia tách dòng ở phía xuôi 
dòng của phần bậc (4). Tấm xoay (10) có khả năng giới hạn mép trước của tấm này (11) 
hạ xuống tới vị trí đáy tàu (1) trong vùng lân cận của phần bậc (4). Sáng chế tạo ra tàu 
có các đặc tính và hiệu suất được nâng cao. 
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(22) 22.04.2014 (43) 27.06.2016 
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(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.  (US) 

115 Tabor Road, P.O.Box 377, M/S 4D3, Morris Plains, NJ 07950, United States of 
America 

(72) LI, Jianxing  (US), ALBAUGH, Kevin B.  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Khung dẫn điện dùng cho các mối nối hàn không chì 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung dẫn điện dùng cho các mối nối hàn không chì sử dụng trong 
việc lắp ráp linh kiện điện tử và phương pháp sản xuất bảng lắp ráp linh kiện điện tử, 
trong đó, ví dụ, khung dẫn điện được làm bằng đồng bao gồm lớp màng chắn kim loại 
bằng niken để ngăn quá trình ôxi hóa kim loại của khung dẫn điện. Lớp hoạt hóa đồng 
ẩm tương đối mỏng được phủ lên lớp màng chắn kim loại để thúc đẩy việc mạ đồng bộ 
mối hàn, như mối hàn không dẫn điện, mối hàn gốc kẽm, lên khung dẫn điện trong quá 
trình ghép khuôn trong đó con chip được nối với khung dẫn điện. Lớp liên kim loại 
đồng/kẽm được tạo hình trong khi lưu chuyển và hóa rắn mối hàn. Lượng đồng đáng kể 
trong lớp đồng được tiêu thụ trong khi tạo thành lớp liên kim loại đồng/kẽm và lớp liên 
kim loại đủ mỏng để ngăn chặn sự cố nứt gãy bên trong trong khi sản xuất và sử dụng 
tiếp bảng lắp ráp linh kiện điện tử. 
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(11) 47393 
(21) 1-2015-04251 (51) 7 C04B  14/04,  28/24 

(22) 05.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 10-2014-0181648     16.12.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2015 
(71) DR AXION CO., LTD.  (KR) 

2-127, Nonggong-gil, Jeonggwan-myeon, Gijang-gun, Busan 46020 Republic of Korea
(72) LEE, Man Sig  (KR), BAE, Min A  (KR), KIM, Myung Hwan  (KR), HA, Sang Ho  

(KR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm kết dính vô cơ dùng để đúc khuôn và lõi được sản 

xuất từ chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm kết dính vô cơ dùng để đúc khuôn, bao gồm: thuỷ tinh 

lỏng từ 40 đến 70 phần theo trọng lượng, silic oxit dạng nano từ 5 đến 35 phần theo 
trọng lượng; chất phụ gia chịu nước được tạo thành chủ yếu từ Li từ 0,1 đến 10 phần 
theo trọng lượng; hợp chất silic hữu cơ từ  0,1 đến 10 phần theo trọng lượng; và chất phụ 
gia chống đốt cháy cát từ 1 đến 10 phần theo trọng lượng. Hơn nữa, sáng chế cũng đề 
cập đến lõi được sản xuất bằng cách sử dụng chế phẩm kết dính vô cơ và khuôn đúc 
được sản xuất sao cho để bao gồm lõi này.  
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(11) 47394 
(21) 1-2015-04313 (51) 7 D01H  7/86,  13/14 

(22) 03.04.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/FR2014/050807     03.04.2014 (87) WO2014/167221 16.10.2014 
(30) 1353208          10.04.2013      FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.05.2016 
(71) VERDOL  (FR) 

8 AllÐe Charles Baron, F-26000 Valence, France 
(72) CORAL Gilles  (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị để giữ chi tiết không tiếp cận được cần được làm ổn 

định ở vị trí góc yêu cầu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị được thiết kế để duy trì ổn định chi tiết không tiếp cận được 

cần được làm ổn định ở vị trí góc yêu cầu, trong đó 
ít nhất hai cặp nam châm (31.1, 31.2) được bố trí gần nhau trên các phần đỡ (32, 34), 
các cặp nam châm (31.1, 31.2) và các phần đỡ (32, 34) này tạo ra, khi chi tiết cần được 
làm ổn định (30) ở vị trí góc yêu cầu, mạch từ đóng kín (ngoại trừ khe hở không khí), 
với các nam châm (33, 34) được đặt theo hướng mà các cực bắc và nam của chúng liên 
tục xen kẽ với nhau dọc theo mạch từ này, 
chi tiết (37), nhạy với từ trường, được gắn vào phần cố định và đặt trong mạch từ đóng 
kín, 
chi tiết nhạy từ (37) này đưa ra trạng thái lôgic đầu ra t−ong ứng với “chi tiết cần được 
làm ổn định ở vị trí góc yêu cầu” khi từ trường dò được nhỏ hơn giới hạn lớn nhất định 
trước, và trạng thái lôgic tương ứng với “chi tiết cần được làm ổn định ở vị trí góc yêu 
cầu”, khi từ trường dò được lớn hơn giới hạn nhỏ nhất định trước. 
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Gate No. 67/68, Jyotiba Nagar, Talawade, Pune, Maharashtra 412 114, India 
(72) Divya RAMRAIKA (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bộ chỉnh lưu điều chỉnh có thể lập trình cho các ứng dụng sạc 

ắc quy tự động của phương tiện giao thông hai bánh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chỉnh lưu tự điều chỉnh để nạp bình ắc quy ô tô của phương tiện 

hai bánh có một số phần tử riêng biệt và cung cấp bộ điều khiển phản hồi khả lập trình 
để nâng cao hiệu suất trong các ứng dụng nạp bình ắc quy. 
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(86) PCT/JP2013/075411        20.09.2013 (87) WO2014/171021 23.10.2014 
(30) 2013-084993        15.04.2013     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.06.2016 
(71) SOMETHING CO., LTD.  (JP) 

1-5-25, Kiba, Koto-ku, Tokyo 1350042, Japan 
(72) IIDA Takaji (JP), KAMIMURA Makoto (JP), MAE Toshimori (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị đưa thân trụ vào trong đất và phương pháp đưa thân 

trụ vào trong đất có sử dụng thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị lắp thân trụ vào trong đất (10) bao gồm: thiết bị xuyên vào 

trong đất (1) tạo bởi thanh xuyên (11), các lưỡi trộn (13) được lắp ở một trong hai phía 
bên của thanh xuyên (11) và có thể quay, và phần nhô xuyên (12) được tạo bên trên các 
lưỡi trộn (13) và được tạo ra liền khối với thanh (11); giá đỡ thân trụ (2) có lỗ xuyên 
(24) được tạo ra ở tâm của nó và cho phép thanh (11) đi qua đó, giá đỡ thân trụ (2) gài 
với phần nhô xuyên (12), và được đóng và đưa xuống dưới đất; và thân trụ (3) có phần 
rỗng được tạo ra ở tâm của nó và cho phép thanh (11) đi qua đó, thân trụ (3) có đường 
kính ngoài nhỏ hơn đường kính trong của phần trên của gia đỡ thân trụ (2), và được đặt 
bên trong giá đỡ thân trụ (2), được đóng và đưa xuống dưới đất. Thiết bị xuyên vào 
trong đất (1) được lấy ra khỏi đất trong khi cho phép giá đỡ thân trụ (2) và thân trụ (3) 
vẫn ở dưới đất. Thiết bị lắp thân trụ vào trong đất (10) có thể dẫn thân trụ dùng để sử 
dụng năng lượng địa nhiệt hoặc năng lượng tương tự và có độ bền thấp và đường kính 
trên phạm vi rộng xuống dưới đất trong khi đang khoan đất, chẳng hạn. 
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(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 
333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 

(72) AKTOUDIANAKIS, Evangelos (US), CHIN, Gregory  (US), CORKEY, Britton 
Kenneth (US), DU, Jinfa  (US), ELBEL, Kristyna  (US), JIANG, Robert H.  (US), 
KOBAYASHI, Tetsuya  (US), LEE, Rick  (US), MARTINEZ, Ruben (US), METOBO, 
Samuel E.  (US), MISH, Michael  (US), MUNOZ, Manuel  (US), SHEVICK, Sophie  
(US), SPERANDIO, David  (US), YANG, Hai  (US), ZABLOCKI, Jeff (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất benzimidazol làm chất ức chế bromodomain và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất hóa học mà có thể hoạt động như chất ức chế của, hoặc 

theo cách khác có thể điều biến hoạt tính của, protein chứa bromodomain, bao gồm 
protein chứa bromodomain 4 (BRD4), dược phẩm và chế phẩm chứa hợp chất này, và 
phương pháp điều chế hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế là hợp chất có công thức 
(I): 

 

  
 

trong đó R1a. R1b, R2a. R2b, R3, R4a, R4b, và R5 là như được mô tả trong bản mô tả sáng 
chế. 
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(21) 1-2015-04431 (51) 7 A61K  31/55, A61P  31/18, A61K  
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(72) MENNING, Mark Michael (US), DALZIEL, Sean Mark (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm chứa cenicriviroc và phương pháp bào chế chế phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa cenicriviroc hoặc muối của nó và tùy ý một hoặc 

nhiều chất có hoạt tính dược lý bổ sung dùng để điều trị bệnh hoặc tình trạng bệnh lý, 
cụ thể là các bệnh nhiễm virut như bệnh nhiễm virut gây suy giảm miễn dịch ở người 
(HIV), và phương pháp bào chế chế phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ điều khiển và phương pháp điều khiển của bộ điều khiển này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều khiển bao gồm môđun CPU (Central Processing Unit - Bộ 
xử lý trung tâm) và môđun IO (Input/Output - đầu vào/đầu ra) từ xa, và có khả năng 
thực hiện hoạt động điều khiển một cách an toàn và có chọn lọc khi xuất hiện lỗi để sửa 
lỗi này, nhằm đạt được độ tin cậy cao. Bộ điều khiển bao gồm: môđun CPU có bộ phát 
hiện trạng thái lỗi để phát hiện lỗi của môđun, và điều khiển theo chương trình các thiết 
bị vận hành trong nhà máy; và các môđun IO từ xa được nối theo kiểu chuỗi vòng với 
môđun CPU bằng đường truyền nối tiếp, và chuyển đổi dữ liệu số đầu ra được truyền từ 
môđun CPU tới thiết bị vận hành, trong đó môđun CPU, khi bộ phát hiện trạng thái lỗi 
phát hiện sự cố, thông báo tới các môđun IO từ xa về sự cố của CPU, và các môđun IO 
từ xa, khi được thông báo về sự cố của CPU, khiến tất cả thiết bị vận hành chuyển vào 
các trạng thái không hoạt động, tách biệt khỏi sự điều khiển nhờ sử dụng dữ liệu số. 
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(11) 47400 
(21) 1-2015-04481 (51) 7 G03G  21/18 

(22) 24.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2014-242594       28.11.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Shoji Kamizato (JP), Takayuki Yada (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ảnh bao gồm thân chính của thiết bị, hộp mực có phần 
được đỡ, chi tiết di chuyển được tạo kết cấu để di chuyển đến thân chính của thiết bị và 
nhờ đó di chuyển hộp mực, chi tiết di chuyển di chuyển đến thân chính của thiết bị để 
nằm ở vị trí bên ngoài và vị trí bên trong, phần định vị ở phía thân chính nằm trên thân 
chính của thiết bị và được tạo kết cấu để, khi chi tiết di chuyển ở vị trí bên trong, đỡ 
phần được đỡ, và phần nghiêng lên nằm trên thân chính của thiết bị và được nghiêng 
hướng lên trên từ hướng di chuyển trong đó chi tiết di chuyển di chuyển từ vị trí bên 
ngoài đến vị trí bên trong. Phần nghiêng lên khiến hộp mực di chuyển lên trên tương với 
chi tiết di chuyển mà trong quá trình trong đó chi tiết di chuyển di chuyển từ vị trí bên 
ngoài đến vị trí bên trong. 
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(11) 47401 
(21) 1-2015-04487 (51) 7 C02F  1/44,  1/00,  1/46,  1/461 

(22) 25.04.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/GB2014/051297     25.04.2014 (87) WO2014/174309 A1 30.10.2014 
(30) 1307442.2          25.04.2013      GB 
(71) RADICAL FILTRATION LIMITED  (GB) 

C/o Ellis & Co 114-120 Northgate Street, Chester, Cheshire CH1 2HT (GB) 
(72) DALE, Jason Jonathan (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị xử lý chất lỏng bị nhiễm bẩn hoặc bị ô nhiễm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý chất lỏng bị nhiễm bẩn hoặc bị ô nhiễm và phương 
pháp xử lý chất lỏng bao gồm ít nhất một chi tiết bán thấm rỗng kéo dài, ít nhất một 
anôt và ít nhất một catôt. Anôt và catôt được bố trí toả tròn và đồng tâm đối với chi tiết 
bán thấm. 
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(11) 47402 
(21) 1-2015-04530 (51) 7 B07B  1/18,  1/24 

(22) 08.05.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/IN2014/000312    08.05.2014 (87) WO2014/181356 A1 13.11.2014 
(30) 527/KOL/2013         09.05.2013      IN 
(71) 1. TEGA INDUSTRIES LIMITED  (IN) 

147, Block G, New Alipore, Kolkata 700 053, West Bengal, India 
2. INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, KHARAGPUR  (IN) 
Sponsored Research and Industrial Consultancy, Indian Institute Of Technology, 
Kharagpur 721 302, West Bengal, India 

(72) RACHERLA, Vikranth (IN), DASHMAHAPATRA Santanu (IN), MOHARANA 
Tanmay  (IN), PAUL Biswadeep  (IN) 

(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Cụm thùng sàng có bộ cánh vít xoắn ốc với bước vít giảm dần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm thùng sàng (1) có bộ cánh vít xoắn ốc với bước vít giảm dần 
(3) bao gồm kết cấu thùng quay với bộ cánh vít xoắn ốc giảm dần (2) và các tấm sàng 
(6) làm bằng vật liệu polyme hoặc hợp chất cao su. Bước vít (3) lớn nhất ở đầu nạp liệu 
và nhỏ nhất tại đầu tháo liệu, nhờ đó tạo ra hiệu quả sàng cao hơn. Bước vít lớn nhất tạo 
ra chiều cao vật liệu thấp với vận tốc đầu vào tăng và bước vít nhỏ nhất làm tăng chiều 
cao của vật liệu. Vít xoắn ốc (2) có cấu hình một, hai hoặc nhiều đầu vít. Bước vít (3) 
giảm dọc theo thùng sàng sao cho hiệu quả sàng được cải thiện mà không ảnh hưởng 
đến thời gian lưu. 
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(11) 47403 
(21) 1-2015-04539 (51) 7 A01C  7/02,  7/10 

(22) 04.04.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/MY2014/000049     04.04.2014 (87) WO2014/182151 13.11.2014 
(30) PI 2013700745          08.05.2013     MM 
(71) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)  (MY) 

43400 Serdang Selangor, Malaysia 
(72) WAYAYOK, Aimrun  (MY), ZUBAIRU, Usman Bashar (MY), MOHD SOOM, Mohd 

Amin (MY), MAHADI, Mohamad Razif  (MY) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Khay ươm cây giống 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khay ươm cây giống dùng để cấy giống hoặc cây trồng trên cánh 
đồng, khay ươm cây giống (10) bao gồm: a) khay chính (20) có các hốc ươm cây giống 
hoặc các ô trồng cây (22) được bố trí trên đó để cho phép các cây giống sinh trưởng độc 
lập trong môi trường riêng rẽ, trong đó khay chính (20) tạo điều kiện thuận lợi để môi 
trường hầu như không ảnh hưởng đến rễ mà cho phép rễ của cây giống mọc sâu xuống; 
và b) đế trượt (30) được lắp trượt vào khay chính (20), trong đó đế trượt (30) tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc dùng làm phần đỡ và/hoặc van trong việc giữ và/hoặc nhả các 
cây giống ra từ khay chính (20) đến dụng cụ cấy để gieo trồng trên cánh đồng. 
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(11) 47404 
(21) 1-2015-04553 (51) 7 H05K  3/06 

(22) 27.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 103222143      12.12.2014      TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2015 
(71) AMPOC FAR-EAST CO., LTD.  (TW) 

17F., No. 171, Sung-Teh Road, Taipei 110, Taiwan 
(72) Kun-Shin WU  (TW), Li-Jung LU  (TW), Shih-Da HUANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phun có bộ phận hút ở hướng xiên 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị phun có bộ phận hút ở hướng xiên, bao gồm bộ phận vận 
chuyển (1), bộ phận vòi phun (2), bộ phận đầu hút (3), trong đó bộ phận vòi phun (2) 
được tạo hình tương thích với mặt bên của bộ phận vận chuyển (1), và bao gồm ống nối 
(21), và ít nhất một ống bơm (22) được kết nối với ống nối (21), và ống bơm (22) có các 
vòi phun (221), và hướng sắp xếp thứ nhất (L1) được tạo thành bởi các vòi phun (221). 
Bộ phận đầu hút (3), được lắp đặt phù hợp với mặt bên của bộ phận vận chuyển (1), và 
bao gồm ít nhất một ống hút (31), và ống hút (31) có các đầu hút (311), và hướng sắp 
xếp thứ hai (L2) được tạo thành bởi các đầu hút (311), và một góc tương ứng (0) được 
tạo thành bởi hướng sắp xếp thứ nhất (L1) và hướng sắp xếp thứ hai (L2). Thiết bị phun 
tạo ra lực đồng đều tác dụng lên bảng mạch in, tránh cho bảng mạch in không bị cong 
vênh từ cạnh của nó, và cải thiện hiệu suất của bảng mạch in. 
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(11) 47405 
(21) 1-2015-04570 (51) 7 C09D  11/02 

(22) 26.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/SG2014/000455    26.09.2014 (87) WO2016/048234 31.03.2016 
(71) GA CHEMICAL PTE LTD.  (SG) 

50 Choa Chu Kang North 6 #06-01, Yew Mei Green, Singapore 689574, Singapore 
(72) Ang Chin Chian  (SG) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Mực in màu đen và mực in flexo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm mực in đen dùng cho in nháp và in hoàn thiện, có thể thu 
được bằng cách bổ sung (hỗn hợp chất màu cô đặc) chất cô đặc màu đỏ, chất cô đặc 
màu xanh da trời và chất cô đặc màu xanh lá cây rắn vào mực cacbon đen có hàm lượng 
từ 10 đến 25% trọng lượng của chế phẩm, trong đó cacbon đen không cần xử lý oxy hóa 
và hỗn hợp chất màu được tạo ra có hàm lượng từ 75 đến 90% trọng lượng chế phẩm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến mực in flexo. 
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(11) 47406 
(21) 1-2015-04602 (51) 7 A01N  25/02,  25/12,  37/36,  43/08,  

59/06,  59/16, A01P  21/00, C05D  
9/02, C05G  3/00 

(22) 10.10.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/PL2013/000131    10.10.2013 (87) WO2015/016724 05.02.2015 
(30) P-404894         29.07.2013    PL 
(71) INTERMAG SP. Z O.O.  (PL) 

Al. 1000 Lecia 15G 32-300 Olkusz - Poland 
(72) KARDASZ, Hubert (PL), CZAJA, Tadeusz (PL), WEGLARZ, Adam (PL) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa titan và phương pháp điều chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa titan chứa sản phẩm của quá trình tạo phức titan từ 
titanyl sulfat với hỗn hợp chứa axit ascorbic và axit xitric trong môi trường nước được 
kiềm hóa bằng magie hydroxit, với sự có mặt đồng thời của axit axetic, ở tỷ lệ khối 
lượng của magie (được tính dưới dạng MgO)/titan nằm trong khoảng từ 1:1 đến 20:1; 
axit ascorbic/axit xitric nằm trong khoảng từ 5:1 đến 3:5, tốt hơn là 2:1; axit 
ascorbic/titan nằm trong khoảng từ 7:2 đến 10:1, tốt hơn là từ 4:1 đến 6:1; và magie 
hydroxit (được tính dưới dạng MgO)/axit axetic (được tính dưới dạng 100 % axit axetic) 
nằm trong khoảng từ 8:1 đến 3:5. Chế phẩm lỏng chứa titan theo sáng chế có độ pH nằm 

trong khoảng từ 2,5 đến 5,5. ở dạng lỏng, tốt hơn là, chế phẩm này chứa Ti với hàm 
lượng nằm trong khoảng từ 2 đến 25g Ti/l và magie với hàm lượng lên đến 170g MgO/l. 
Chế phẩm dạng bột, mặt khác, thu được bằng cách làm khô dạng lỏng, chứa hàm lượng 
titan lên đến 65 g Ti/kg và magie lên đến 200g MgO/kg. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp điều chế chế phẩm chứa titan, dùng làm chất kích thích sự sinh trưởng 
của cây trong quá trình trồng cây. 
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(11) 47407 
(21) 1-2015-04604 (51) 7 H01L  27/115,  21/8247 

(22) 19.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/043156    19.06.2014 (87) WO2014/209745 31.12.2014 
(30) 13/925,951         25.06.2013     US 
(71) INTEL CORPORATION  (US) 

2200 Mission College Boulevard, M/S: RNB-4-150, Santa Clara, California 95054, 
United States of America 

(72) KARPOV, Elijah V. (US), DOYLE, Brian S. (IE), SHAH, Uday (NP), CHAU, Robert 
S. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ¤ nhớ truy cập ngẫu nhiên Oxit dẫn điện (Coram) và phương 

pháp sản xuất 
  (57)     Sáng chế đề cập đến ô nhớ truy cập ngẫu nhiên oxit dẫn điện (Conductive oxide random 

access memory - CORAM) và phương pháp sản xuất ô nhớ CORAM này. Ví dụ, chồng 
lớp vật liệu của cấu trúc bộ nhớ bao gồm điện cực dẫn điện thứ nhất. Lớp cách điện 
được bố trí trên oxit dẫn điện thứ nhất và có khe hở với các thành bên mà bộc lộ ra một 
phần của điện cực dẫn điện thứ nhất. Lớp oxit dẫn điện được bố trí trong khe hở, trên 
điện cực dẫn điện thứ nhất và dọc theo các thành bên của khe hở. Điện cực dẫn điện thứ 
hai được bố trí trong khe hở, trên lớp oxit dẫn điện. 
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(11) 47408 
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(72) Tadayuki ONODA (JP), Hiroshi SAKAI (JP), Kensuke HONMA (JP), Hiroyasu 

OHSAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ lọc không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ lọc không khí được tạo có thân vỏ bộ lọc không khí bao gồm vỏ 
và nắp che sẽ được lắp ráp thành thân vỏ bộ lọc không khí có phần rỗng bên trong, chi 
tiết lọc được chứa trong phần rỗng bên trong, và thân vỏ bộ lọc không khí được tạo có lỗ 
không khí chảy vào mà không khí bên ngoài được đưa vào qua đó và được tạo có lỗ lắp 
mà ống nối được lắp vào đó để cấp không khí bên ngoài đã lọc bởi chi tiết lọc vào trong 
động cơ đốt trong. Chi tiết lọc bao gồm hai tấm đầu gắn vào cả hai phần đầu hướng trục 
của nó, lỗ nối tạo ở một tấm đầu để kéo dài theo hướng dọc trục, ống nối được nối với lỗ 
nối, và phần tử lọc tạo ở bề mặt bên theo chu vi của chi tiết lọc, và một tấm đầu được tạo 
có phần thành chia đoạn kéo dài theo hướng dọc trục từ bề mặt theo chu vi ngoài của lỗ 
nối với khoảng cách định trước từ đó. Một phần đầu của ống nối được gài với lỗ nối và 
phần thành chia đoạn để nhờ đó tạo ra khoang chức năng bởi bề mặt theo chu vi ngoài 
của lỗ nối, bề mặt theo chu vi trong của phần thành chia đoạn và bề mặt theo chu vi 
trong của ống nối. 
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(11) 47409 
(21) 1-2015-04625 (51) 7 D01G  19/10 

(22) 03.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 01987/14 19.12.2014    CH 
(71) MASCHINENFABRIK RIETER AG  (CH) 

Klosterstrasse 20, CH-8406 Winterthur, Switzerland 
(72) PEULEN Jacques (NL) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Lược chải kỹ tròn có chi tiết dẫn hướng dùng cho máy chải kỹ 

  (57)     Sáng chế đề xuất lược chải kỹ tròn (R) dùng cho máy chải kỹ có phần thân chính (18, 
20), phần thân chính này được bắt chặt trên trục lược chải kỹ tròn (15) theo cách khóa 
xoay được và đỡ, trên chu vi ngoài cùng của nó, ít nhất một băng lược (G), các mũi của 
băng lược này tạo thành một vành kín (HK), và một chi tiết dẫn hướng (7, 7a) bắt chặt 
trên lược chải kỹ tròn được bố trí phía sau - khi được nhìn theo hướng chải (L) của băng 
lược - phần thân chính đỡ băng lược (G), chi tiết dẫn hướng này có ít nhất hai bề mặt 
dẫn hướng liền kề tương hỗ (f1 -f3), trong đó bề mặt dẫn hướng thứ nhất (f1), mà là bề 
mặt tiếp giáp với phần thân chính (18, 20), được bố trí bên trong vành kín (HK) và có 
khoảng hở hướng kính gần như đồng đều (e) từ vành kín, và bề mặt dẫn hướng thứ hai 

tiếp giáp (f2) tạo ra một góc tù (α) với bề mặt dẫn hướng thứ nhất (f1). Để kiểm soát tốt 
hơn các luồng khí trong vùng nối, sáng chế đề xuất khoảng hở hướng kính (e) của bề 
mặt dẫn hướng thứ nhất (f1) của chi tiết dẫn hướng (7a) từ vành kín (HK) nằm trong 

khoảng từ 4mm đến 10mm và bề mặt dẫn hướng thứ hai (f2) tạo thành một góc (α) nằm 

trong khoảng từ 130° đến 170° với bề mặt dẫn hướng thứ nhất (f1), trong đó đầu phía 
sau (H) - khi nhìn theo hướng chải (L) của băng lược (G) - của bề mặt dẫn hướng thứ hai 
(f2) có một khoảng hở hướng kính (M) nằm trong khoảng 8mm đến 18mm từ vành kín 
(HK) của băng lược và chiều dài (12) của bề mặt dẫn hướng thứ hai (f2) lớn hơn ít nhất 
hai lần chiều dài (11) của bề mặt dẫn hướng thứ nhất (f1), khi được nhìn theo hướng chu 
vi của lược chải kỹ tròn (R). 
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(22) 12.05.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/059662    12.05.2014 (87) WO2014/184143 A1 20.11.2014 
(30) PCT/US2013/040755       13.05.2013    US 

13/892,805         13.05.2013    US 
PCT/US2013/040766       13.05.2013    US 
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(71) CELLECTIS  (FR) 
8 Rue de la Croix Jarry, 75013 Paris, France 

(72) Roman GALETTO  (IT), Julianne SMITH (FR), CÌcile SCHIFFER-MANNIOUI (FR), 
Andrew SCHARENBERG (US) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Thụ thể kháng nguyên dạng khảm đặc hiệu CD19, 

polynucleotit, vectơ mã hóa thụ thể kháng nguyên dạng 
khảm, tế bào miễn dịch được xử lý di truyền biểu hiện thụ thể 
kháng nguyên dạng khảm trên bề mặt của chúng và phương 
pháp xử lý tế bào miễn dịch 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thụ thể kháng nguyên dạng khảm (CAR). Các CAR có thể làm 
chuyển hướng tính đặc hiệu và khả năng phản ứng của tế bào miễn dịch theo hướng đến 
một đích chọn lọc lợi dụng đặc tính của vùng liên kết với phối tử. Cụ thể, sáng chế đề 
cập đến một thụ thể kháng nguyên dạng khảm, trong đó phối tử ngoại bào gắn được là 
một scFV có nguồn gốc từ một kháng thể đơn dòng CD19, tốt hơn là 4G7. Sáng chế 
cũng đề cập đến các polynucleotit, các vectơ mã hóa CAR nói trên và các tế bào được 
phân lập biểu hiện CAR trên bề mặt của chúng. Sáng chế cũng đề cập đến các phương 
pháp xử lý các tế bào miễn dịch biểu hiện 4G7-CAR trên bề mặt mà tạo ra trạng thái 
“hoạt hóa” kéo dài ở tế bào tải nạp. để điều trị bệnh ung thư hạch bạch huyết và bệnh 
bạch cầu tế bào B. 
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(11) 47411 
(21) 1-2015-04637 (51) 7 C08L  23/06,  23/08 

(22) 09.05.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/059579   09.05.2014 (87) WO2014/180989 13.11.2014 
(30) 13167191.9        09.05.2013   EP 
(71) 1. BOREALIS AG  (AT) 

IZD Tower, Wagramerstrasse 17-19, A-1220 Vienna, Austria 
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Sheikh Khalifa Energy Complex, Borouge Tower, Corniche Road, P.O. Box 6925, Abu 
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(72) BURYAK, Andrey (RU), REIN, Christian (AT), MONNISSEN, Luc (BE), JOHNSEN, 
Geir Kristian (NO), CHENG, Joy  (CA) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Polyme polyetylen đa hình thái, sản phẩm đúc áp lực hoặc 

đúc ép đùn và quy trình điều chế polyme này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến polyme polyetylen đa hình thái có MFR2 nằm trong khoảng từ 0,05 

đến 10,0g/10 phút, khối lượng riêng bằng hoặc lớn hơn 940kg/m3, môđun kéo bằng 
bằng hoặc lớn hơn 900MPa, trong đó: 

Mz/Mw < 0,29(MW/Mn) + 0,8. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm đúc áp lực hoặc đúc ép đùn chứa polyme 
nêu trên và quy trình điều chế polyme này. 
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(72) Jiro OKUMA (JP), Migiwa SUDA (JP), Asuka YAMAGUCHI (JP), Yoshitsugu 

HIROSE (JP), Yasuhiro KONDO (JP), Masaru SATO (JP), Daisuke SHIBATA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) β-xylosiđaza chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa enzym này, 

vectơ biểu hiện enzym này, thể biến nạp chứa vectơ này, 
phương pháp sản xuất enzym này, hỗn hợp glycosit hyđrolaza 
chứa enzym này, và phương pháp sản xuất sản phẩm phân giải 
lignoxenluloza 

  (57)     Sáng chế đề xuất β-xylosiđaza chịu nhiệt, polynucleotit mã hóa enzym này, vectơ biểu 
hiện enzym này, thể biến nạp chứa vectơ này, phương pháp sản xuất enzym này, hỗn 
hơp glycosit hyđrolaza chứa enzym này, và phương pháp sản xuất sản phẩm phân giải 
lignoxenluloza bằng enzym này.  
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3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Daisuke Yamamoto (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chổi khử tĩnh điện và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chổi khử tĩnh điện bao gồm bộ phận nối đất, phần chổi dẫn điện và 
băng dính. Phần chổi dẫn điện được uốn ngược lại theo dạng chữ U dọc theo chu vi 
ngoài của bộ phận nối đất theo phương trong đó phương dọc giao với bộ phận nối đất 
sao cho phần chổi dẫn điện nằm tiếp xúc điện với bộ phận nối đất. Chu vi ngoài của 
phần chổi dẫn điện được uốn lại và bộ phận nối đất được dính theo cách liền khối với 
băng dính, và ít nhất một đầu của phần chổi dẫn điện được lộ ra từ băng dính. 
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(72) PELLICCIARI, Roberto (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất dùng để điều trị bệnh tim mạch và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 

 

  
 

hoặc muối, solvat dược dụng hoặc thể liên hợp axit amin của nó. Hợp chất này dùng để 
điều trị bệnh tim mạch. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất 
này. 
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Yuanqing (CN), FOX, Brian, M.  (US), LUCAS, Brian, S. (US), MCGEE, Lawrence, R. 
(US), VOUNATSOS, Filisaty (AU), WIEDEMANN, Sean (US), WORTMAN, Sarah 
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất axit 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clophenyl)-6-(4-clophenyl)-1-((S)-1-

(isopropylsulfonyl)-3-metylbutan-2-yl)-3-metyl-2-
oxopiperiđin-3-yl)axetic ở dạng tinh thể, các hợp chất trung 
gian của nó, quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)    Sáng chế đề xuất quy trình tạo ra hợp chất axit 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clophenyl)-6-(4-
clophenyl)-1-((S)-1-(isopropylsulfonyl)-3-metylbutan-2-yl)-3-metyl-2-oxopiperi®in-3-
yl)axetic và các chất trung gian. Sáng chế còn đề xuất hợp chất này ở dạng tinh thể và 
các hợp chất trung gian của nó. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị quang và thiết bị tạo ảnh có thiết bị quang này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị quang có kết cấu nhằm ngăn không cho sai lệch độ dò 
chính xác do ánh sáng phân tán. Thiết bị quang này bao gồm bộ phận phát sáng, bộ 
phận nhận ánh sáng, và tấm nền, mà bộ phận phát sáng và bộ phận nhận ánh sáng được 
lắp trên đó. Tấm nền bao gồm lớp nền dạng tấm và lớp dẫn điện dạng tấm. Thiết bị 
quang này còn bao gồm bộ phận chắn sáng được bố trí giữa bộ phận nhận ánh sáng và 
bộ phận phát sáng và được gài vào trong lỗ xuyên của tấm nền được tạo ra giữa bộ phận 
nhận ánh sáng và bộ phận phát sáng. Bộ phận nhận ánh sáng nhận ánh sáng phản xạ từ 
phần được chiếu sáng phát ra từ bộ phận phát sáng. Lớp dẫn điện có tính chất chắn sáng 
tốt hơn nhiều so với lớp nền. Lớp dẫn điện được tiếp xúc với bề mặt hình trụ trong của 
lỗ xuyên. 
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Nội 

(72) Từ Minh Phương  (VN), Hoàng Anh Tuấn  (VN), Trần Nguyên Ngọc  (VN), Đặng 
Minh Đức  (VN), Phạm Bảo Thạch  (VN), Nguyễn Tuấn Anh (VN) 

(54) Quy trình cảnh báo trạng thái buồn ngủ của lái xe 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình cảnh báo trạng thái buồn ngủ của lái xe, trong đó bao 

gồm công đoạn nhận ảnh chụp từ camera thông thường về khuôn mặt người lái xe khi 
đang lái, và đưa ra cảnh báo khi lái xe có dấu hiệu buồn ngủ. Quy trình theo sáng chế 
sau khi chuẩn hoá ảnh chụp đầu vào kích thước chuẩn, có độ xám phù hợp, thì thực hiện 
xác định vùng mắt và so khớp với mẫu để xác định mắt nhắm hay mở, đồng thời phân 
loại đặc trưng ảnh mặt lái xe để xác định ở trạng thái ngáp hay không ngáp. Cảnh báo về 
trạng thái buồn ngủ của lái xe được đưa ra nếu có phát hiện ngáp hoặc nhắm mắt. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi từ và phương 

tiện ghi từ sử dụng chất nền thủy tinh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất nền thủy tinh dùng làm phương tiện ghi từ để cho phép đọc và 

ghi ổn định trên phương tiện ghi từ được tạo ra. Chất nền thủy tinh bao gồm mặt chính 
trên đó lớp từ được tạo ra, và C1 biểu thị tổng các mật độ nguyên tử (% nguyên tử) của 
nhóm các chi tiết 13 trên lớp bề mặt của bề mặt chính của chất nền thủy tinh, C2 biểu 
thị mật độ nguyên tử (% nguyên tử) của silic (Si) trong lớp bề mặt, C3 biểu thị tổng các 
mật độ nguyên tử (% nguyên tử) của nhóm các chi tiết 13 trên phần trong của chất nền 
thủy tinh, và C4 biểu thị mật độ nguyên tử (% nguyên tử) của silic (Si) trong phần trong 
của chất nền thủy tinh, giá trị của R1 nằm trong khoảng từ 0,30 đến 0,90, trong đó R1 
được biểu diễn bằng công thức (1) dưới đây. 

 
                       C1/C2  

    R1 =                  …(1) 
            C3/C4  
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(30) JP2014-251856 12.12.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2015 
(71) TOYO CO., LTD.  (JP) 

1000-5, Gobara, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano 399-0704 Japan 
(72) Shintaro YOSHIE (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Công cụ cắt và thiết bị cắt bao gồm công cụ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến công cụ cắt mà có khả năng cắt nhẵn trên cả bề mặt phía trước và 
phía sau. Công cụ cắt (10) mà bao gồm phần lưỡi dao (14) được chèn từ một phía của lỗ 
thông được tạo thành trong phôi gia công, để gia công chu vi của lỗ thông trên phía còn 
lại của phôi gia cộng trong khi được quay, và phần cổ (13) được nối với phần lưỡi dao 
(14) và có đường kính ngoài nhỏ hơn đường kính ngoài của phần lưỡi dao (14), phía 
phần cổ (13) của phần lưỡi dao (14) bao gồm ít nhất một rãnh thứ nhất (16) được xoắn 
theo hướng ngược lại với hướng quay, và lưỡi cắt thứ nhất (17) kéo dài dọc theo rãnh thứ 
nhất (16) của phần lưỡi dao (14), và phía phần cổ (13) của phần lưỡi dao (14) được lắp 
với phần cắt thứ nhất (18) để gia công phôi gia công. Ngoài ra, phía đỉnh của phần lưỡi 
dao (14) bao gồm ít nhất một rãnh thứ hai (26) được xoắn theo hướng quay, và lưỡi cắt 
thứ hai (24) kéo dài dọc theo rãnh thứ hai (26) của phần lưỡi dao (14), và phía phần đỉnh 
(15) của phần lưỡi dao (14) được lắp với phần cắt thứ hai (25) để gia công phôi gia công. 
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(22) 06.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/003037     06.06.2014 (87) WO2015/001713 A1 08.01.2015 
(30) 2013-140159      03.07.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2015 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken 438-8501, Japan 
(72) Kosei MAEBASHI (JP), Tetsuhiko NISHIMURA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Hệ thống động cơ và phương tiện giao thông có động cơ kiểu 

ngồi chân để hai bên 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống động cơ một xi lanh được điều khiển ở chế độ bình 

thường và chế độ dừng nghỉ bởi cơ cấu điều khiển. ở chế độ bình thường, không khí 
được dẫn vào buồng đốt của xi lanh qua đường dẫn nạp khí và nhiên liệu được phun vào 
trong đường dẫn nạp khí bởi bộ phun nhiên liệu. Hỗn hợp không khí-nhiên liệu trong 

buồng đốt được đốt cháy bởi cơ cấu đánh lửa. ở chế độ dừng nghỉ, việc đốt cháy hỗn 
hợp không khí-nhiên liệu bởi cơ cấu đánh lửa không được thực hiện. Nhiên liệu được 
phun trong các chu trình ngay trước khi chuyển động quay của trục khuỷu được dừng ở 
chế độ dừng nghỉ. Việc đốt cháy hỗn hợp không khí-nhiên liệu được nén ở thì nén thứ 
nhất được thực hiện dựa vào việc phát hiện đối tượng phát hiện bởi bộ cảm biến góc 
tham chiếu sau khi đổi từ chế độ dừng nghỉ sang chế độ bình thường. 
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(11) 47421 
(21) 1-2015-04735 (51) 7 A01B  69/00 

(22) 10.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) JP2014-250321 10.12.2014 JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Kajino Yutaka (JP), Hideo Iseki (JP), Takanobu Fuse  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị thiết lập đường đi và phương tiện làm việc trong nông 

nghiệp bao gồm thiết bị thiết lập đường đi này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thiết lập đường đi (92) của phương tiện làm việc trong nông 

nghiệp (1), trong đó thiết bị thiết lập đường đi (92) bao gồm bộ công tắc bắt đầu phép 
đo-tham chiếu (103e) mà chấp nhận hoạt động thiết lập bắt đầu phép đo-tham chiếu, và 
bộ công tắc kết thúc phép đo-tham chiếu (103f) mà chấp nhận hoạt động thiết lập kết 
thúc phép đo-tham chiếu, bộ thiết lập đường đi-tham chiếu (100a) có bộ thiết lập bắt 
đầu phép đo-tham chiếu (100a1) mà thiết lập điểm bắt đầu của đường đi-tham chiếu dựa 
trên hoạt động thiết lập của bộ công tắc bắt đầu phép đo-tham chiếu (103e), và bộ thiết 
lập kết thúc phép đo-tham chiếu (100a2) mà thiết lập điểm kết thúc của đường đi-tham 
chiếu dựa trên hoạt động thiết lập của bộ công tắc kết thúc phép đo-tham chiếu (103f), 
và điểm bắt đầu được làm mới lại với mỗi hoạt động thiết lập của bộ công tắc bắt đầu 
phép đo-tham chiếu (103e). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương tiện làm việc trong nông nghiệp bao gồm 
thiết bị thiết lập đường đi này. 
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626-7, Shimokubara, Shutomachi, Iwakuni-shi, Yamaguchi 7420417, Japan 
(72) NAKAMURA, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Tấm lót sàn và phương pháp sản xuất tấm lót sàn 

  (57)     Sáng chế đề xuất tấm lót sàn mà cho phép điều chỉnh chiều dài một cách hiệu quả, được 
thu hồi và có thể được sử dụng lặp lại nhiều lần sau khi thi công sàn bê tông và phương 
pháp sản xuất tấm lót sàn này. 
Tấm lót sàn (1) bao gồm: tấm phẳng (4, 5) có mặt trên (4a, 5a) tạo thành mặt khuôn khi 
bê tông được đổ và các chi tiết khuôn dạng tấm thép (2, 3) được tạo hình bằng các ống 
dạng hình vuông (6, 7) liên kết với các mặt dưới (4b, 5b) của tấm phẳng (4, 5). Một 
trong số các đầu của ống dạng hình vuông (6, 7) được ép và làm biến dạng thành dạng 
dẹt và chi tiết nối dài dạng tấm thép (8) được lồng vào phía bên trong để bịt các đầu dẹt 
(6b, 7b). Lưu ý rằng, đường kính ngoài của ống vuông (6) là nhỏ hơn đường kính ngoài 
của ống vuông (7) và đầu mở (6a) được cấu tạo sao cho có thể lồng được vào đầu mở 
(7a) 
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(72) Masaaki KYO (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) ắc quy chì-axit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến ắc quy chì-axit. Trong vật liệu điện cực âm của tấm điện cực âm 
của ắc quy chì-axit, nồng độ Bari sulfat trong vật liệu điện cực sau khi nạp đầy là 1,0% 
khối lượng hoặc lớn hơn, và nồng độ Na trong dung dịch điện phân là 0,04mol/L hoặc 

nhỏ hơn. ắc quy chì-axit là ưu việt xét về mặt hiệu suất chấp nhận nạp trong trường hợp 
ắc quy được nạp đầy sau vài lần xả sau đó. 
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Gruner Talstr. 125, 58644 Iserlohn, Germany 
(72) FRANC, AndrÐ (CH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Điện cực dây để cắt vật thể bằng cách phóng điện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến điện cực dây (1) dùng cho gia công tia lửa điện, có đường kính 
tổng (D) nằm trong khoảng từ 0,05 đến 0,4mm, lõi thép bên trong (2) làm bằng thép và 
lớp phủ bên ngoài (3) bao quanh lõi thép (2), điện cực này là có lợi về mặt kinh tế và 
đồng thời thỏa mãn được các yêu cầu về điện và cơ học được quy định, sáng chế đề xuất 
rằng lớp phủ (3) có lớp hợp kim sắt-kẽm (4) và độ dày (d) của lớp hợp kim sắt-kẽm ở 
điểm mỏng nhất của nó là lớn hơn 5% của đường kính tổng (D) và ở điểm dày nhất của 
nó là nhỏ hơn 25% của đường kính tổng (D).   
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NOBUYOSHI MORITA (JP), GORO KATSUYAMA (JP), TOSHIHIKO KAWA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nắp chống bụi và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp chống bụi để che bộ phận xếp chồng vật ghi của thiết bị tạo 
ảnh, bộ phận xếp chồng vật ghi này chứa vật ghi được cho tạo ảnh. Nắp chống bụi theo 
sáng chế bao gồm bộ phận được đỡ bởi phần không phải là bộ phận xếp chồng vật ghi, 
trong đó bộ phận được đỡ được cho tiếp xúc với thiết bị tạo ảnh. 
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(KR), BAE, Byoung Gyoo (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(54) Thiết bị chiếu sáng sử dụng điôt phát quang để gây cảm ứng và 

thúc đẩy sự ra hoa của cây dài ngày 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng sử dụng điôt phát quang (LED) để gây cảm ứng 

và thúc đẩy sự ra hoa của cây dài ngày. Cụ thể, thiết bị theo sáng chế bao gồm thân thiết 
bị (10); và phần nguồn quang (20) có LED màu xanh, LED màu đỏ và LED màu đỏ xa 
được bố trí trên thân thiết bị (10), trong đó bước sóng của LED màu xanh là 420-480 
nm, của LED màu đỏ là 620-690 nm và của LED màu đỏ xa là 700-750 nm, trong đó tỷ 
lệ công suất ánh sáng của LED màu xanh, LED màu đỏ và LED màu đỏ xa là 1 : 0,7-6 : 
0,5-18. Bằng cách này, thiết bị chiếu sáng sử dụng LED có thể gây ra hoa cảm ứng ở 
cây dài ngày trong thời kỳ ngày ngắn cũng như thúc đẩy sự ra hoa của cây dài ngày 
trong thời kỳ ngày dài, và có thể giảm thiểu lượng tiêu thụ điện bằng cách sử dụng LED 
làm nguồn ánh sáng, và có thể giảm thiểu gánh nặng kinh tế do kéo dài tuổi thọ của các 
nguồn sáng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu vận chuyển tấm và thiết bị đọc ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu vận chuyển tấm và thiết bị đọc ảnh có cơ cấu này, trong đó 
bảng vận hành được lắp liền khối trong khối vận chuyển, và bảng vận hành và con lăn 
truyền dịch chuyển với nhau theo hướng chiều rộng tấm cắt ngang hướng vận chuyển 
tấm. Bảng vận hành và con lăn truyền được đặt theo xếp chồng cách ít nhất một phần 
lên nhau theo hướng vận chuyển tấm và chiều cao trong khối vận chuyển. Ngoài ra, 
bảng vận hành và con lăn truyền được đặt ít nhất một phần trong khoảng chiều rộng của 
vùng vận chuyển tấm bởi khối vận chuyển. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu mở và đóng và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu mở và đóng bao gồm: cửa trong được tạo kết cấu để được 
mở và đóng quanh trục bản lề thứ nhất được bố trí theo hướng thẳng đứng; và cửa ngoài 
được bố trí bên ngoài cửa trong và được tạo kết cấu để được mở và đóng quanh trục bản 
lề thứ hai được bố trí theo hướng ngang. Cửa trong bao gồm phần khóa được tạo kết cấu 
để ngăn không để cửa trong được mở, và cửa ngoài bao gồm phần nắp được tạo kết cấu 
để che phủ phần khóa hoặc phần hở được sử dụng để thao tác phần khóa ở trạng thái mà 
cửa trong và cửa ngoài được đóng. 
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(11) 47429 
(21) 1-2015-04778 (51) 7 F16F  15/00, F16H  9/00 

(22) 15.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2014-253729 16.12.2014    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2015 
(71) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi 471-8571 Japan 
(72) Yuji SUZUKI (JP), H×royuki AMANO  (JP), Yu MIYAHARA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị giảm rung xoắn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giảm rung xoắn gồm thân quay (1), và chi tiết nối (6; 60; 
61; 62). Thân quay có các lỗ dẫn hướng (3). Thân quay gồm các con lăn (2) mà được 
chứa lần lượt ở các lỗ dẫn hướng. Chi tiết nối nối các con lăn sao cho các con lăn di 
chuyển liền khối theo hướng quay của thân quay. Chi tiết nối được đỡ để có thể lắc qua 
lại theo hướng quay. Mômen thứ nhất mà do trọng lượng của bất kỳ một trong số các 
con lăn và quay chi tiết nối theo hướng quay thứ nhất, mômen thứ hai mà do trọng lượng 
của con lăn còn lại trong số các con lăn và quay chi tiết nối theo hướng quay thứ hai 
được tác động lên chi tiết nối. 
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(11) 47430 
(21) 1-2015-04782 (51) 7 H04B  1/38, H01R  12/71 

(22) 15.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 10-2014-0185121     20.12.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2015 
(71) DK UIL CO., LTD.  (KR) 

869-26, Bogwang-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do, 413-851, Republic of 
KOREA 

(72) LEE, Jun Ho (KR), MOON, Hae Yong (KR), CHO, Young Gyun (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Khay lắp thẻ sim dùng cho đầu cuối di động 

  (57)     Sáng chế đề cập tới khay lắp thẻ môđun nhận dạng thuê bao (SIM) dùng cho đầu cuối di 
động, trong đó nắp che (20) được tạo ra có dạng thân cứng để tạo ra đủ độ bền và độ 
cứng cho vỏ (H2) của đầu cuối di động (H), và thân đế (10) được làm bằng vật liệu phi 
kim loại sao cho không có ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng của truyền thông không 
dây. 
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(11) 47431 
(21) 1-2015-04784 (51) 7 A23L  2/38,  2/40, A23F  5/24,  5/36, 

B01F  3/04, B65D  1/04,  47/00 
(22) 15.07.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2013/050440    15.07.2013 (87) WO2015/009269 22.01.2015 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue Nestle 55, CH-1800 Vevey (CH) 
(72) SAHAI, Deepak (US), SHER, Alexander (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Đồ uống sủi bọt pha sẵn, phương pháp tạo ra đồ uống này, 

dụng cụ chứa để sản xuất đồ uống sủi bọt pha sẵn và phương 
pháp tạo ra dụng cụ chứa này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống sủi bọt pha sẵn bao gồm thành phần khơi mào tạo bọt 
được phát tán và hòa tan vào thành phần chất lỏng chính. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp tạo ra đồ uống sủi bọt pha sẵn, dụng cụ chứa để sản xuất đồ uống 
sủi bọt pha sẵn và phương pháp tạo ra dụng cụ chứa này. Dụng cụ chứa đựng thành phần 
chất lỏng chính có chứa khí hòa tan, tốt nhất là nitơ oxit, tách biệt với thành phần chất 
khơi mào tạo bọt, thành phần này ít nhất là một trong các thành phần có dạng bột, dạng 
lỏng, hoặc dung dịch cô đặc. Bộ phận phát tán của dụng cụ chứa, như nắp phát tán, có 
thể chứa thành phần chất khơi mào tạo bọt. Sự kết hợp của thành phần chất khơi mào tạo 
bọt với thành phần chất lỏng chính không chỉ tạo ra bọt trong dụng cụ chứa mà không 
cần thêm năng lượng cơ học nào khác ngoài thao tác mở dụng cụ chứa, mà còn tạo 
thành đồ uống pha sẵn. 
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(11) 47432 
(21) 1-2015-04788 (51) 7 G01T  115/00,  1/15 

(22) 16.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2014-259270 22.12.2014    JP 

2015-173201 02.09.2015    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.12.2015 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yasuhiko Sano (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị dò tia phóng xạ và hệ thống chụp ảnh phóng xạ 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị dò tia phóng xạ bao gồm khối dò phẳng, có các phần tử xếp 
thành mảng hai chiều để thu thập các tín hiệu điện dựa trên tia phóng xạ, và dò tia 
phóng xạ khi chiếu, mạch điều khiển để điều khiển các chuyển mạch để làm cho các 
phần tử này xuất ra các tín hiệu điện, mạch thu thập tín hiệu điện để thu thập các tín 
hiệu điện từ các phần tử này theo các chuyển mạch được điều khiển, để đỡ mà mạch 
điều khiển và mạch thu thập tín hiệu điện được bố trí trên đó, và chi tiết dẫn điện có một 
phần được bố trí ở đằng trước của khối dò khi được nhìn từ nguồn phóng xạ vốn chiếu 
tia phóng xạ được dùng để chụp ảnh, và được nối điện với cực mát của mạch điều khiển 
và cực mát của mạch thu thập tín hiệu điện. 
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(11) 47433 
(21) 1-2015-04802 (51) 7 A61K  31/7072,  31/7076, C07H  

19/04 
(22) 15.05.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/038287    15.05.2014 (87) WO2014/186637 20.11.2014 
(30) 61/824,030         16.05.2013      US 
(71) RIBOSCIENCE LLC  (US) 

3901 Laguna Avenue, Palo Alto, California 94306, United States of America 
(72) SMITH, Mark (US), KLUMPP, Klaus G. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất nucleosit được thế 4'-flo-2'-metyl và dược phẩm chứa 

nó 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất nucleosit được thế 4'-flo-2'-metyl, dược phẩm chứa hợp 

chất này. Hợp chất và/hoặc dược phẩm theo sáng chế được dùng trong điều trị bệnh 
nhiễm virut viêm gan C (HCV) 
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(11) 47434 
(21) 1-2015-04815 (51) 7 A61F  13/51 

(22) 17.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2014-266477 26.12.2014    JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) Kenichiro KURODA  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút (1) theo sáng chế có tấm tiếp xúc với da (41) 
được định hướng về phía da của người mặc. Tấm tiếp xúc với da (41) bao gồm gấu (40) 
được bố trí tại phần phía bên của vật dụng thấm hút theo hướng chiều rộng W, gấu kéo 
dài dọc theo hướng chiều dài L của vật dụng thấm hút (1), gấu có phần mép tự do (42) 

mà có thể đứng lên về phía da của người mặc. ít nhất một phần gấu (40) được bố trí có 
chất dưỡng da (60). Gấu (40) có phần tỷ trọng cao (43) trong vùng được bố trí có chất 
dưỡng da (60), phần tỷ trọng cao (43) có tỷ trọng lớn hơn tỷ trọng của phần còn lại của 
gấu (40).  
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(11) 47435 
(21) 1-2015-04818 (51) 7 C03B  33/09,  33/02 

(22) 17.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 10-2014-0183494     18.12.2014 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.12.2015 
(71) UTI INC.  (KR) 

50-16, Eungbong-ro, Eungbong-myeon, Yesan-gun, Chungcheongnam-do, 32446 
Republic of Korea 

(72) PARK, Deok Young (KR), KIM, Hak Chul (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất cửa kính có các mép cắt bên được tôi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất cửa kính có các mép cắt được tôi bao gồm 
các bước: tạo ra các lớp chắn trên từng ô trên bề mặt đỉnh và bề mặt đáy của tấm kính 
thô; tạo ra các mép cắt tấm nhờ tia laze trên các phần lộ ra của kính tấm, mà ở trên đó 
các lớp chắn không được tạo ra; loại bỏ các lớp chắn và tôi kính tấm; tạo ra lớp chức 
năng theo từng ô trên bề mặt của tấm kính và cắt tấm kính có lớp chức năng theo các « 
bằng cách sử dụng tia laze hoặc bằng áp lực để tạo ra cửa kính có các mép cắt bên được 
tôi. 
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(11) 47436 
(21) 1-2015-04833 (51) 7 C07C  319/02,  321/04 

(22) 18.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 14199311.3 19.12.2014     EP 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) Benjamin Fonfe (DE), Stephan Kretz (DE), Harald Jakob  (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế alkyl mercaptan 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế alkyl mercaptan bằng cách cho rượu béo phản 
ứng với hyđro sulfua với sự có mặt của chất xúc tác dị thể ở các nhiệt độ khác nhau. 
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(11) 47437 
(21) 1-2015-04845 (51) 7 D05B  35/00 

(22) 18.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) JP2014-257616 19.12.2014     JP 
(71) YAMATO MISHIN SEIZO KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

4-12, Nishi-Temma 4-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0047, Japan 
(72) HAYASHIDA, Takayuki (JP), IBA, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Máy may đường viền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy may đường viền bao gồm cơ cấu lộn mép vải được bố trí ở 
phía trước vị trí định vị kim trên bệ máy may, cơ cấu lộn mép vải này lộn một phần mép 
vải thành trạng thái một mép được gập lên trên mép còn lại, và sau đó cấp vải được lộn 

này cho máy. ở phía trước cơ cấu lộn mép vải này, băng chuyền cấp vải và chân vịt ép 
vải được bố trí đối diện nhau với đường cấp vải ở giữa. Nhờ hoạt động của ống nam 
châm điện quay được thực hiện dựa trên kết quả phát hiện của bộ phận dò được bố trí ở 
phía trước phần đối diện, chân vịt ép vải được nâng và hạ và nhờ đó giữ vải trên băng 
chuyền cấp vải để gây ra lực chuyển động theo các hướng phải và trái trên vải này. 
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(11) 47438 
(21) 1-2015-04848 (51) 7 G01M  11/00 

(22) 18.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2014-256327 18.12.2014     JP 
(71) NITTO DENKO CORPORATION  (JP) 

1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki-shi, Osaka 567-8680, Japan 
(72) Jinkuk KIM (KR), Minwoo LEE (KR), Kitae KIM (KR), Mugyeol CHOI (KR), 

Mansoo KIM (KR), Hakseon KIM (KR), Kazuo KITADA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và hệ thống sản xuất panen hiển thị quang học 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất panen hiển thị quang học, phương pháp này 
bao gồm: bước liên kết thứ nhất bao gồm liên kết miếng màng quang học thứ nhất (11) 
với bề mặt thứ nhất của tế bào quang học trong khi cấp tế bào quang học; bước tạo ảnh 
thứ nhất bao gồm tạo ảnh vị trí liên kết của miếng màng quang học thứ nhất (11), được 
liên kết với bề mặt thứ nhất của tế bào quang học, nhờ các camera cảm biến vùng thứ 
nhất (41) và thứ hai (43) trong khi cấp tế bào quang học; bước giám sát hình ảnh thứ 
nhất bao gồm tính toán các khoảng cách giữa các mép của tế bào quang học và các mép 
của miếng màng quang học thứ nhất (11), theo chiều cấp (y) và chiều (x) vuông góc với 
chiều cấp (y), bằng cách xử lý các hình ảnh nhận được bởi các camera cảm biến vùng 
thứ nhất (41) và thứ hai (43) ở bước tạo ảnh thứ nhất; và bước đánh giá thứ nhất bao 
gồm đánh giá sự lệch hàng liên kết dựa vào các khoảng cách được tính toán ở bước giám 
sát hình ảnh thứ nhất. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống sản xuất panen hiển thị quang 
học. 
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(21) 1-2015-04860 (51) 7 G06Q  30/02 
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(86) PCT/JP2014/063432     21.05.2014 (87) WO2014/189068 27.11.2014 
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2014-098242       12.05.2014 JP 
(71) LEONIS & CO., INC.  (JP) 

ELTZ6 901, 6-29-6, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 1600022, Japan 
(72) UENISHI, Masutomo (JP), ITO, Keiji (JP), OHARA, Aki (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống vé điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống vé điện tử có khả năng xác nhận và truy soát dễ dàng tình 
trạng sử dụng. Hệ thống vé điện tử theo sáng chế là hệ thống cung cấp thông tin dịch vụ 
bao gồm: thiết bị đầu cuối người dùng để hiển thị vé điện tử trên phương tiện hiển thị, 
có phương tiện hiển thị để hiển thị thông tin, và có bảng cảm ứng được bố trí chồng lên 
phương tiện hiển thị, có phương tiện nhập trong đó các vị trí tiếp xúc riêng biệt khi tiếp 
xúc đồng thời nhiều vị trí có thể phát hiện được; và con dấu có nhiều phần đóng dấu để 
tiếp xúc đồng thời lên phương tiện nhập có thể nhận biết được; trong đó: khi, ở thiết bị 
đầu cuối người dùng, có các sự tiếp xúc đồng thời bởi các phần đóng dấu, ở trạng thái 
trong đó vé điện tử được hiển thị trên phương tiện hiển thị, nhiều vị trí tiếp xúc được 
phát hiện bởi phương tiện nhập, và khi các vị trí tiếp xúc phát hiện được thỏa mãn các 
điều kiện định trước, hình ảnh được vẽ ra chỉ ra rằng vé điện tử đã được sử dụng. 
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(11) 47440 
(21) 1-2015-04862 (51) 7 H04L 29/00 

(22) 18.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 103144518 19.12.2014   TW 

104135564 29.10.2015   TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2015 
(71) 1. INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE  (TW) 

No. 195, Sec. 4, Chung Hsing Rd., Chutung, Hsinchu 31040, Taiwan 
2. CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL  (TW) 
135 Nanhsiao Street, Changhua, 500 Taiwan 

(72) Troy-Chi Chui (TW), Chin-Chung Nien (TW), Li-Huei Chen (TW), Su-Yu Chien 
(TW), Jo-Ping Li (TW), Cheng-Hsun Yang (TW), Pai-Hsiang Chou (TW) 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị dẫn hướng vị trí vật thể và phương pháp hoạt động 

của nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dẫn hướng vị trí vật thể và phương pháp hoạt động của nó. 

Thiết bị dẫn hướng vị trí vật thể theo sáng chế bao gồm bộ xử lý (110), bộ điều khiển 
(121) và dãy yếu tố dẫn hướng (122). Các yếu tố dẫn hướng của dãy yếu tố dẫn hướng 
(122) được sắp xếp ở các vị trí khác nhau trong phạm vi cần thiết để hướng tới các vị trí 
lưu trữ của các vật thể khác nhau trong phạm vi này. Bộ xử lý (110) chuyển đổi dữ liệu 
vật thể trên danh sách vật thể thành thông tin vị trí lưu trữ. Bộ điều khiển (121) nhận 
thông tin vị trí lưu trữ từ bộ xử lý (110), chuyển đổi thông tin vị trí lưu trữ thành mã vị 
trí trục thứ nhất và mã vị trí trục thứ hai, và điều khiển dãy yếu tố dẫn hướng (122) bằng 
việc sử dụng mã vị trí trục thứ nhất (Lx) và mã vị trí trục thứ hai (Ly), như vậy là cho 
phép tại ít nhất một yếu tố dẫn hướng tương ứng của các yếu tố dẫn hướng để hướng tới 
vị trí lưu trữ của vật thể tương ứng trong phạm vi cần thiết. 
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(11) 47441 
(21) 1-2015-04876 (51) 7 H01R 13/00 

(22) 21.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 14/578,037 19.12.2014    US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2015 
(71) INTEL CORPORATION  (US) 

2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054, United States of America 
(72) KRITHIVASAN, Vijaykumar (IN), LLAPITAN, David J. (US), PRAKASH, Mani  

(US), SMALLEY, Jeffory L. (US), CHAWLA, Gaurav (IN), SMITH, Susan F. (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phần tử mang khe cắm và phương pháp chế tạo 

  (57)     Các phương án của sáng chế đề cập đến phần tử mang khe cắm và các kỹ thuật và cấu 
hình liên quan. Trong một phương án, thiết bị có thể bao gồm phần tử mang được cấu 
hình để truyền tải trọng nén từ bộ tản nhiệt đến cụm khe cắm, trong đó phần tử mang 
được cấu hình để tạo thành đường bao xung quanh đế bán dẫn khi phần tử mang được 
ghép với bộ chuyển đổi được đặt giữa đế bán dẫn và cụm khe cắm và trong đó phần tử 
mang bao gồm lỗ được cấu hình để chứa đế bán dẫn. Các phương án có thể được mô tả 
và/hoặc được yêu cầu bảo hộ. 
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(11) 47442 
(21) 1-2015-04908 (51) 7 G03F  7/00 

(22) 23.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 62/095,857 23.12.2014    US 

14/964,033 09.12.2015    US 
(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.  (US) 

7201 Hamilton Boulevard, Allentown, PA 18195-1501, United States of America 
(72) RAJIV KRISHAN AGARWAL (US), MARK RICHARD BROWN (US), AIPING 

WU  (US), DAVID BARRY RENNIE (US), YI-CHIA LEE (TW), GENE EVERAD 
PARRIS (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm tẩy và làm sạch cặn khi sản xuất lớp cản quang 

hoặc chất bán dẫn có tác dụng thụ động hóa silic được cải 
thiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy và làm sạch cặn khi sản xuất lớp cản quang hoặc chất 
bán dẫn, chế phẩm này chứa nước, một hoặc nhiều chất kiềm, một hoặc nhiều chất 
chống ăn mòn và một hoặc nhiều sản phẩm oxy hóa của một hoặc nhiều chất chống oxy 
hóa. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm này để loại bỏ cặn trên nền 
chứa silic. 

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
136 

(11) 47443 
(21) 1-2015-04912 (51) 7 H01B  1/22, C09D  201/00,  4/00,  

4/02,  5/00,  5/24,  7/12, G06F  3/041, 
H01B  13/00, H05K  1/09,  3/02 

(22) 19.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/066280        19.06.2014 (87) WO2014/208445 A1 31.12.2014 
(30) 2013-134667        27.06.2013    JP 
(71) TORAY INDUSTRIES, INC.  (JP) 

1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 1038666 Japan 
(72) KOBAYASHI, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bột nhão dẫn điện, phương pháp sản xuất mẫu dẫn điện, và 

bảng điều khiển chạm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bột nhão dẫn điện có độ dính cực cao mà có khả năng tạo thành 

mẫu dẫn điện rất mịn để thể hiện tính dẫn diện trong các điều kiện lưu hóa ở nhiệt độ 
tương đối thấp. Sáng chế cũng đề cập đến bột nhão dẫn điện chứa chất trám dẫn điện 
(A), hợp chất ion lưỡng tính (B), và hợp chất nhiệt rắn (C). 
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(11) 47444 
(21) 1-2015-04917 (51) 7 G09F  19/12, G06F  1/16, G02B  

27/22, H04N  5/64 
(22) 28.05.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/001430    28.05.2014 (87) WO2015/000539 A1 08.01.2015 
(30) 13003326.9         01.07.2013    EP 
(75) WOLF, ROLAND  (CH) 

Neubuhlstrasse 9, Im Neubuhl, 5712 Beinwil am See, Switzerland 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị và phương pháp để tạo hiệu ứng chiều sâu không gian 

của phần tử dữ liệu thông tin hình ảnh có trên một bề mặt 
hình ảnh 2D 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (10) và phương pháp để tạo ra hiệu ứng chiều sâu không 
gian của phần tử dữ liệu thông tin hình ảnh (38) có trong bề mặt hình ảnh 2D (18, 18’). 
Thiết bị có khung hình (12) có khoảng mở (14), trong đó khung hình (12) có mép (16) 
phân định giới hạn trường nhìn (15) và khoảng mở (14) định hình trường nhìn (15). 
Ngoài ra, thiết bị có bề mặt hình ảnh 2D (18, 18’), được bố trí tại khoảng cách (20) đằng 
sau khung hình (12). Với việc sử dụng thích hợp của thiết bị (10), nhìn từ vị trí xem 
(24), khung hình (12) che mép ngoài (22) của bề mặt hình ảnh 2D (18, 18') và, nếu thích 
hợp, bộ phận khung (28, 28', 28") kết nối xuyên tâm với bề ngoài đến mép ngoài (22). 
Theo sáng chế, khoảng cách (20), giữa mép của khung hình (12) xác định giới hạn 
trường nhìn (15) và bề mặt hình ảnh 2D (18, 18') bố trí đằng sau ít nhất là khoảng không 
đổi. Theo sáng chế này, khoảng cách (20), giữa mép (16) của khung hình (12) xác định 
giới hạn trường nhìn (15) và bề mặt hình ảnh 2D (18, 18') bố trí phía sau ở khoảng từ 4 
đến 20% đường chéo (36'), của bề mặt hình ảnh 2D (18, 18'). 
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(11) 47445 
(21) 1-2015-04951 (51) 7 A61K  31/165,  31/426, A61P  19/06, 

A61K  9/22 
(22) 30.05.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/040286    30.05.2014 (87) WO2014/194226 A3 04.12.2014 
(30) 61/829,759         31.05.2013     US 

61/839,609         26.06.2013     US 
(71) 1. TAKEDA PHARMACEUTICALS U.S.A., INC.  (US) 

One Takeda Parkway, Deerfield, Illinois 60015, United States of America 
2. TEIJIN PHARMA LIMITED  (JP) 
2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0013, Japan 

(72) GUNAWARDHANA, Lhanoo  (US), GUPTE, Vijay (US), NAIK, Himanshu (US), 
MAYER, Michael  (US), KOMATSU, Kanji  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dược phẩm chứa chất ức chế xanthin oxidaza 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để làm giảm số lượng các vùng đỏ tổn thương do 
bệnh gót ở bệnh nhân, trong đó dược phẩm này chứa chất ức chế xanthin oxidaza có tác 
dụng ngăn ngừa sự xuất hiện của ít nhất một vùng đỏ tổn thương do bệnh gót hoặc làm 
giảm số lượng các vùng đỏ tổn thương do bệnh gót trong khi bệnh nhân này mắc phải 
chứng tăng axit uric huyết. 
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(11) 47446 
(21) 1-2015-04971 (51) 7 A01N  59/12, C11D  3/48,  1/04,  

1/12,  1/66,  1/38, A61Q  17/00, 
A61K  8/20, C11D  1/14,  1/22 

(22) 26.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/063470    26.06.2014 (87) WO2015/003912 A1 15.01.2015 
(30) 13176061.3         11.07.2013     EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Sarmistha BISWAS (IN), Anindya DASGUPTA  (IN), Alagirisamy NETHAJI  (IN), 

Maya Treesa SAJI  (IN), Rudra Saurabh SHRESTH  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa có tính năng làm sạch tốt và chất có lợi chống vi 
khuẩn được tăng cường ở độ pH từ trung tính sang kiềm và có mức thấp halogen, oxy 
hóa halogen hoặc muối halogen. Chế phẩm này đã phát hiện được rằng ở độ pH từ trung 
tính sang kiềm, hoạt chất chống vi sinh vật đồng vận có thể được lấy từ bề mặt được 
chọn từ sunfonat hoá hoặc cacboxyl hóa anion, chất hoạt động bề mặt cation hoặc 
không ion và muối vô cơ có iot được chọn từ muối iodat hoặc iodua với nồng độ ít hơn 
0,5% trọng lượng.  
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(11) 47447 
(21) 1-2015-04998 (51) 7 B31F  1/07 

(22) 26.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/IB2014/064069       26.08.2014 (87) WO2015/028939 05.03.2015 
(30) 13181978.1       28.08.2013  EP 
(71) BOEGLI-GRAVURES S.A.  (CH) 

Rue de la Gare 24-26, CH-2074 Marin-Epagnier, Switzerland 
(72) BOEGLI, Charles (CH), STEFFEN, Werner (CH), DROZ, Alain (CH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị để dập nổi vật liệu bao gói có tập hợp các con lăn dập 

nổi loại khuôn đực - khuôn cái 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để dập nổi vật liệu bao gói bao gồm tập hợp các con lăn dập 

nối có khuôn đực và các con lăn khuôn cái cộng tác với nhau, bề mặt của các con lăn 
này được tạo có các phần từ kết cấu bề mặt, trong đó các phần tử kết cấu bề mặt 
(M6R6) trên bề mặt của con lăn khuôn cái (M6), được gán với các phần tử kết cấu bề 
mặt (P6E6) trên bề mặt của con lăn khuôn đực (P6) không đồng dạng nghịch đảo bằng 

một lượng lớn hơn 15μm theo hướng trục và hướng tâm và các phần tử kết cấu bề mặt 
của khuôn đực và con lăn cái được kết hợp với nhau bao gồm các mặt vát (F) nhằm mục 
đích tăng lực ép cục bộ. Mặt vát (F) bao gồm các mặt (FN), các mặt này nghiêng so với 
bề mặt liên tục, áo của kết cấu bề mặt. Với các con lăn được tạo mặt vát như vậy, rất 
nhiều loại màng khác nhau có thể được dập nổi theo cách thức hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, 
trong đó các màng có thể được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp thuốc lá và công 
nghiệp thực phẩm. 
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(11) 47448 
(21) 1-2015-05000 (51) 7 G08G 1/081 

(22) 30.12.2015 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2015 
(75) 1. Trần Vĩnh Phước  (VN) 

145 Ngô Quyền, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

2. Bùi Thị Thà  (VN) 
23/9D Nguyễn ảnh Thủ, ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 

3. Phạm Quốc Phương  (VN) 
S1 tầng 12, chung cư Phúc Yên 2, 33 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

4. Trương Thế Đông  (VN) 
145 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

5. Trần Vạn Thúy Diễm  (VN) 
30/16 đường số 27, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

(54) Phương pháp điều khiển đèn giao thông thích nghi tình trạng 
giao thông theo không gian và thời gian thực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp lập bảng tổ hợp đèn giao thông không giao cắt của 
một giao lộ và phương pháp điều khiển đèn giao thông thích nghi tình trạng giao thông 
theo không gian và thời gian thực. Bảng tổ hợp được thiết lập dựa trên cách sắp xếp mặt 
đường của giao lộ, cung cấp các tổ hợp gồm một đèn giao thông và các đèn không giao 
cắt với nó tạo ra các làn xe không giao cắt nhau trong giao lộ. Tại mỗi thời điểm bất kỳ, 
các đèn giao thông được điều khiển bằng cách xác định các đèn xanh của giao lộ dựa 
vào bảng tổ hợp và mức độ ưu tiên theo tình trạng giao thông ở từng hướng qua giao lộ 
như có hay không phương tiện ưu tiên, phương tiện dừng chờ đèn xanh lâu, mật độ 
phương tiện cao hay thấp. 
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(11) 47449 
(21) 1-2015-05002 (51) 7 F16B  25/00 

(22) 23.05.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/060633    23.05.2014 (87) WO2014/191310 04.12.2014 
(30) 102210076         30.05.2013     TW 
(71) AVVIO GMBH & CO KG  (AT) 

Puntigamer Strasse 127, A-8055 Graz, Austria 
(72) HUBMANN, Gerhard (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vít gỗ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vít, cụ thể là vít gỗ (HS), bao gồm thân vít hình trụ (1’), mũi hình 
nón (10) được tạo ra ở một đầu của nó, đầu vít (2), vốn được tạo ra ở đầu kia của thân vít 
(1’), và ít nhất một phần ren (3, 3A) có lõi ren (1), phần ren (3, 3A) kéo dài dọc theo 
phương dọc trục (11) từ mũi hình nón (10) theo phương của đầu vít (2), trong đó, ở ít 
nhất một phần ren (3, 3A), nhiều vòng ren liên tục (30) được tạo ra trên bề mặt bao của 
lõi ren (1), khác biệt ở chỗ, ở vùng của ít nhất một phần ren (3, 3A) nhiều phần nhô (4, 
4’, 4A, 4B) được bố trí trên bề mặt bao ngoài của lõi ren (1). 
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(11) 47450 
(21) 1-2015-05003 (51) 7 B22D  41/08 

(22) 26.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/063565    26.06.2014 (87) WO2015/036134 19.03.2015 
(30) 13183674.4         10.09.2013     EP 
(71) REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG  (AT) 

Wienerbergstrasse 11, A-1100 Wien, Autria 
(72) KOHLER, Sarah (DE), MARANITSCH, Alexander (AT), SPIESS, Bernhard (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đáy gàu rót và gàu rót dùng trong luyện kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đáy gàu rót và gàu rót dùng trong luyện kim. Đáy gàu rót (10) được 
làm bằng gốm chịu nhiệt có bề mặt trên (10o), bề mặt dưới (10u) và rãnh rót (16) kéo 
dài giữa các bề mặt này, đáy này còn bao gồm khoang khuếch tán (DB) được tạo ra bởi 
phần sâu hơn của bề mặt trên (10o), trong đó khoang khuếch tán (DB) nằm cách một 
khoảng theo phương ngang với vùng bề mặt trên (10o) của gàu rót được dùng làm vùng 
va đập (10i) để rót kim loại nóng chảy lên đáy gàu rót (10), khoang khuếch tán (DB) 
này tạo ra bề mặt thứ hai (10od) của đáy gàu rót theo phương thẳng đứng bên dưới bề 
mặt trên (10o), phần lõm (IN) kéo dài từ bề mặt thứ hai (10od) về phía bề mặt dưới 
(10u) của đáy gàu rót và tạo ra bề mặt thứ ba (10oi) của đáy gàu rót theo phương thẳng 
đứng bên dưới bề mặt thứ hai (10od), trong đó rãnh rót (16) chạy qua khoang khuếch 
tán (DB) và phần lõm (IN). 
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(11) 47451 
(21) 1-2015-05017 (51) 7 B23P 17/04, A61M 5/31 

(22) 20.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/043517   20.06.2014 (87) WO2015/006033 15.01.2015 
(30) 61/837,421        20.06.2013  US 

61/840,969        28.06.2013  US 
61/881,214        23.09.2013  US 

(71) 1. BAXALTA INCORPORATED  (US) 
1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, United States of America 
2. BAXALTA GMBH  (CH) 
Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark (Opfikon), Switzerland 

(72) LOEW-BASELLI, Alexandra (AT), SPOTTS, Gerald Dickey (US), OH, MyungShin 
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị cung cấp chế độ dùng protein huyết 

tương trị liệu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cung cấp chế độ dùng protein huyết tương 

trị liệu bao gồm các bước: xác định profin dược động học ở bệnh nhân bằng cách sử 
dụng mô hình Bayes về profin dược động học của các bệnh nhân đã lấy mẫu; xác định 
chế độ dùng thứ nhất cho khoảng cách giữa các lần dùng đã xác định thứ nhất bao gồm 
(i) liều thứ nhất và (ii) mức protein huyết tương trị liệu thứ nhất ở bệnh nhân trong một 
khoảng thời gian dựa trên ít nhất là profin dược động học; và xác định chế độ dùng thứ 
hai cho khoảng cách giữa các lần dùng đã xác định thứ hai bao gồm (i) liều thứ hai và 
(ii) mức protein huyết tương trị liệu thứ hai ở bệnh nhân trong khoảng thời gian này dựa 
trên ít nhất là profin dược động học. Phương pháp theo sáng chế còn bao gồm bước hiển 
thị chế độ dùng thứ nhất và chế độ dùng thứ hai trên thiết bị khách sao cho chế độ dùng 
thứ nhất được hiển thị kết hợp với chế độ dùng thứ hai. 
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(11) 47452 
(21) 1-2015-05035 (51) 7 C21D  9/46, B21B  1/22,  3/00, C22C  

38/00,  38/32, B65G  15/48 
(22) 05.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/064921       05.06.2014 (87) WO2014/196586 A1 11.12.2014 
(30) 2013-119156       05.06.2013 JP 
(71) NISSHIN STEEL CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366, Japan 
(72) TAGASHIRA Satoshi (JP), KOUTANI Shoichi (JP), OMOSAKO Koji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm thép dùng làm băng tải, băng tải làm bằng tấm thép này 

và quy trình sản xuất tấm thép này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm băng tải có độ bền cao và khả năng chống phát 

triển khe nứt tốt. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất tấm thép dùng làm băng 
tải bao gồm các bước: cán nóng tấm phôi thép có thành phần hoá học bao gồm, theo % 
khối lượng: C: 0,60-0,80%, Si: 1,0 hoặc nhỏ hơn, Mn: 0,10- 1,0%, P: 0,020% hoặc nhỏ 
hơn, S: 0,010 hoặc nhỏ hơn, Cr: 0,10-1,0%, Nb: 0-0,1%, B: 0-0,01%, lượng còn lại là Fe 
và các tạp chất không tránh được trong điều kiện nhiệt độ cán nóng hoàn thiện nằm 

trong khoảng từ 800 đến 900°c, tốc độ làm nguội trung bình từ nhiệt độ cán hoàn thiện 

xuống nhiệt độ cuộn là 25°c/giây hoặc cao hơn, nhiệt độ cuộn nằm trong khoảng từ 450 

đến 650°C; cán nguội mà không nhiệt luyện sản phẩm đã được cán nóng với tổng lượng 
cán ép là 40% hoặc cao hơn và lượng cán ép trong một giá cán là nhỏ hơn 12%; và xử lý 
hoá già sản phẩm đã được cán nguội trong khi duy trì nhiệt độ nằm trong khoảng từ 200 

đến 500°c trong 0,5 đến 30 giờ. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến băng tải được chế 
tạo từ tấm thép dùng làm băng tải này. 
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(11) 47453 
(21) 1-2016-00011 (51) 7 H04W  88/14, H04M  3/42, H04W  

24/02 
(62) 1-2014-01269   
(22) 28.09.2012 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2012/075219           28.09.2012 (87) WO2013/047822 A1 04.04.2013 
(30) 2011-217384           30.09.2011     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2014 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8001, Japan 
(72) ZEMBUTSU, Hajime (JP), TAMURA, Toshiyuki  (JP), IWAI, Takanori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống, phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạng lõi bao gồm các nút đóng vai trò là các nút quản lý sự di 
động của thiết bị đầu cuối nhưng cung cấp các chức năng dịch vụ khác nhau cho thiết bị 
đầu cuối. Việc chọn nút được kết nối với thiết bị đầu cuối dựa trên thông tin thuê bao và 
thông tin thiết bị đầu cuối, còn về phía mạng lõi thì việc chọn này lại dựa vào đặc tính 
dịch vụ được sử dụng bởi thiết bị đầu cuối và loại của thiết bị đầu cuối. 
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(11) 47454 
(21) 1-2016-00036 (51) 7 C02F  1/58, G21F  9/10,  9/12 

(22) 14.04.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/061107       14.04.2014 (87) WO2015/029495 05.03.2015 
(30) 2013-177514       29.08.2013  JP 
(71) KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.  (JP) 

305, Yashimanishimachi, Takamatsu-shi, KAGAWA 7610113, Japan 
(72) SUZUKI Takafumi (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp làm giảm nồng độ ion stronti của dung dịch nước

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp làm giảm nồng độ ion stronti của dung dịch nước. 
Phương pháp làm giảm nồng độ ion stronti của dung dịch nước này bao gồm bước cho 
hợp chất dễ tan (A) chứa ít nhất một kim loại được chọn từ nhóm bao gồm canxi và 
magie phản ứng với cacbonat kiềm dễ tan (B) trong dung dịch nước chứa ion stronti để 
tạo ra cacbonat kim loại và đưa ion stronti vào cacbonat kim loại.  

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
148 

(11) 47455 
(21) 1-2016-00048 (51) 7 B03D  1/016 

(22) 02.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/064014    02.07.2014 (87) WO2015/000931 08.01.2015 
(30) 13175270.1         05.07.2013    EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.01.2016 
(71) AKZO NOBEL CHEMICALS  INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, the Netherlands 
(72) SMOLKO-SCHVARZMAYR, Natalija (LT), KLINGBERG, Anders (SE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất, chế phẩm tuyển nổi chứa hợp chất đó và phương pháp 

tuyển nổi quặng không sunfua 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có thể thu được bằng cách cho amino axit trung tính N-

axyl hoặc muối của nó, hoặc oligopeptit amino axit trung tính N-axyl hoặc muối của nó 
phản ứng với axit monohydroxy monocarboxylic hoặc muối của nó. Hợp chất này có thể 
được dùng làm chất tuyển khi tuyển nổi quặng không chứa sulfua, đặc biệt là quặng 
phosphat. 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp tuyển nổi quặng không sulfua bao gồm các bước: 
a) khuấy trộn quặng phosphat nhão, trong đó quặng phosphat gồm chất khoáng canxi 
phosphat hoặc hỗn hợp của các khoáng này, và các khoáng vật mạch (gangue mineral), 
với lượng thích hợp chất tuyển khoáng canxi phosphat, và tùy ý với các chất trợ tuyển 
nổi khác, và 
b) thực hiện quá trình tuyển nổi để thu hồi (các) chất khoáng canxi phosphat. 
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(11) 47456 
(21) 1-2016-00051 (51) 7 E05C  17/34,  17/32, E05D  15/40,  

11/08, F16C  11/04 
(22) 15.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/NZ2014/000144    15.07.2014 (87) WO2015/009166 22.01.2015 
(30) 613427         19.07.2013     NZ 
(71) ASSA ABLOY NEW ZEALAND LIMITED  (NZ) 

6 Armstrong Road, North Harbour Industrial Estate, Albany, 0632, New Zealand 
(72) MCGREGOR, Duncan Duff (NZ), BROWNLIE, Susan Myrtle (NZ) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bản lề cửa sổ 

  (57)     Bản lề cửa sổ bao gồm khớp nối ma sát xoay có đinh tán giữa bộ phận thứ nhất và bộ 
phận thứ hai. Đinh tán xuyên qua các lỗ trong các bộ phận thứ nhất và thứ hai. Vòng 
đệm thứ nhất được bố trí giữa mặt trong của bộ phận thứ nhất và mặt trong của bộ phận 
thứ hai. Vòng đệm thứ hai được bố trí giữa đầu đinh tán và mặt ngoài của bộ phận thứ 
hai. Vòng đệm thứ nhất có thể nằm ít nhất là một phần trong hốc được tạo ra trong bộ 
phận thứ nhất. Vòng đệm thứ hai có thể nằm ít nhất là một phần trong vùng lõm được 
tạo ra ở mặt dưới của đầu đinh tán. Lỗ trong bộ phận thứ hai có thể tạo ra bề mặt hình 
trụ để tỳ vào trục đinh tán mà không sử dụng vòng đệm giữa mặt hình trụ và trục đinh 
tán. 
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(11) 47457 
(21) 1-2016-00068 (51) 7 B66B 9/04, B66F 7/00 

(22) 07.01.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2016 
(71) Công ty TNHH MTV SX TM Tự động hóa Sáng tạo mới  (VN) 

8/2 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
(72) Phạm Quốc Nguyên (VN) 
(54) Cơ cấu nâng hạ có vật bị nâng kết nối với hệ đối trọng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu nâng hạ có vật bị nâng kết nối với hệ đối trọng làm nhiệm 
vụ hỗ trợ và cân bằng lực. Hệ đối trọng, vật bị nâng, động cơ nâng được kết nối với nhau 
bằng xích cuốn và bánh răng là những phần không thể tách rời mà hỗ trợ, tương tác với 
nhau trong toàn bộ cơ cấu tổng thể của các chuyển động. Cơ cấu cho phép lực nâng dù 
nhỏ nhưng vẫn nâng được vật bị nâng có trọng lực lớn hơn nhiều lần so với lực nâng đó. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
151 

(11) 47458 
(21) 1-2016-00122 (51) 7 A01N  59/12, C11D  1/38,  3/48, 

A61Q  17/00, C11D  1/04, A61K  
8/20, C11D  1/12,  1/14,  1/66,  1/22 

(22) 26.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/063469    26.06.2014 (87) WO2015/003911 A1 15.01.2015 
(30) 13176070.4         11.07.2013    EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) BISWAS Sarmistha (IN), NETHAJI Alagirisamy (IN), SAJI Maya Treesa (IN), 

DASGUPTA Anindya (IN), SHRESTH Rudra Saurabh (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy rửa và phương pháp tạo khả năng chống vi 

khuẩn cho vật nền 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm tẩy rửa. Trong đó, chế phẩm tẩy rửa này đã được tăng 

cường để chống lại vi khuẩn bởi sự tương tác đồng vận giữa chất hoạt động bề mặt và 
muối vô cơ có chứa iot. Chế phẩm tẩy rửa có độ pH từ trung tính đến kiềm và có 
halogen, oxy hóa halogen, hoặc muối halogen ở mức thấp có khả năng làm sạch tốt và 
cải thiện lợi ích chống vi khuẩn theo mong muốn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo khả năng chống vi khuẩn cho vật 
nền. 
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(11) 47459 
(21) 1-2016-00138 (51) 7 A24F  47/00 

(22) 12.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/067235    12.08.2014 (87) WO2015/022319 19.02.2015 
(30) 13180304.1         13.08.2013     EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) POGET, Laurent Edouard (CH), MIRONOV, Oleg (CH), ROUDIER, StÐphane (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng hút thuốc bao gồm nguồn nhiệt dễ cháy với ít nhất 

một rãnh dẫn dòng khí 
  (57)     Vật dụng hút thuốc (2, 34, 38, 42, 44, 48) bao gồm: nguồn nhiệt dễ cháy (4) ở mặt trước 

(6) và mặt sau (8) đối diện nhau; một hoặc nhiều rãnh dẫn dòng khí (18) kéo dài từ mặt 
trước (6) đến mặt sau (8) của nguồn nhiệt dễ cháy (4); nền tạo sol khí (10) ở phía dòng 
ra của mặt sau (8) của nguồn nhiệt dễ cháy (4); phần đặt vào miệng (14) ở phía dòng ra 
của nền tạo sol khí (10); và một hoặc nhiều đầu vào không khí (32, 36) được bố trí ở 
phía dòng ra của mặt sau (8) của nguồn nhiệt dễ cháy (4) và phía dòng vào của phần đặt 
vào miệng (14). Một hoặc nhiều đầu vào không khí (32, 36) được bố trí ở giữa mặt sau 
(8) của nguồn nhiệt dễ cháy (4) và đầu dòng ra của nền tạo sol khí (10). Khi sử dụng, 
không khí mà được hút vào qua nền tạo sol khí (10) đi vào vật dụng hút thuốc (2, 34, 38, 
42, 44, 48) qua một hoặc nhiều rãnh dẫn dòng khí (18) và một hoặc nhiều đầu vào 
không khí (32, 36) và ít nhất một số không khí mà được hút vào qua nền tạo sol khí (10) 
tiếp xúc trực tiếp với phần dễ cháy của nguồn nhiệt dễ cháy (4).  
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(11) 47460 
(21) 1-2016-00145 (51) 7 A61K  9/08,  38/08, A61P  5/00,  

3/14 
(22) 27.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/044622    27.06.2014 (87) WO2014/210489 31.12.2014 
(30) 61/840,618         28.06.2013     US 
(71) AMGEN INC.  (US) 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320, United States of America
(72) MACLEAN Derek (US), YIN Qun (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm dạng lỏng ổn định chứa etelcalxetit (AMG 416) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng chứa chất chủ vận peptit của thụ thể làm 
nhạy canxi (etelcalxetit, còn được gọi là AMG 461), dung dịch đệm và chất điều chỉnh 
trương lực, và phương pháp bào chế dược phẩm này. Ngoài ra, sáng chế còn mô tả việc 
sử dụng dược phẩm này. 
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(11) 47461 
(21) 1-2016-00146 (51) 7 C02F  1/58, A01K  63/04, C02F  

3/10 
(22) 10.09.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2013/074339        10.09.2013 (87) WO2015/008398 A1 22.01.2015 
(30) 2013-147389        16.07.2013     JP 
(71) TAIHEIYO CEMENT CORPORATION  (JP) 

3-5, Daiba 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1358578 Japan 
(72) NISHIJO, Akiko (JP), KAMIYA, Takashi (JP), ABE, Nobuhiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật liệu lọc nước, phương pháp sản xuất vật liệu này và 

phương pháp lọc nước ở trang trại nuôi trồng thủy sản cá và 
động vật thủy sinh không xương sống có vỏ 

  (57)     Sáng chế đề xuất vật liệu lọc nước. Trong đó, vật liệu lọc nước này có khả năng lọc nước 
nuôi trồng ở trang trại nuôi trồng thủy sản cá và động vật thủy sinh không xương sống 
có vỏ mà không gây hại cho cá và động vật thủy sinh không xương sống có vỏ thông 
qua việc rửa giải chất độc hại hoặc chất tương tự. Vật liệu lọc nước bao gồm hạt xốp 
chứa canxi silicat hydrat làm thành phần chính và có hàm lượng nhôm là 10% khối 
lượng hoặc nhỏ hơn đối với oxit và hàm lượng titan là 1,0% khối lượng hoặc nhỏ hơn 
đối với oxit. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu này và phương pháp 
lọc nước ở trang trại nuôi trồng thủy sản cá và động vật thủy sinh không xương sống có 
vỏ. 
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(11) 47462 
(21) 1-2016-00152 (51) 7 H03M  13/11 

(22) 13.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2014/005204    13.06.2014 (87) WO2014/200304 18.12.2014 
(30) 61/835,096         14.06.2013    US 

61/841,502         01.07.2013    US 
61/862,208         05.08.2013    US 
10-2014-0058599         15.05.2014    US 

(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea 

(72) JEONG, Hong-sil (KR), MYUNG, Se-ho (KR), KIM, Kyung-joong  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp mã hoá và giải mã mã kiểm tra chẵn lẻ 

mật độ thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp mã hoá và giải mã mã kiểm tra chẵn lẻ mật 

độ thấp (LDPC: Low Density Parity Check). Thiết bị mã hoá này bao gồm bộ mã hoá 

LDPC để thực hiện bước mã hoá LDPC trên các bit đầu vào dựa trên ma trận kiểm tra 
chẵn lẻ để tạo ra từ mã LDPC có 64800 bit, trong đó ma trận kiểm tra chẵn lẻ bao gồm 
ma trận con từ thông tin và ma trận con chẵn lẻ, ma trận con từ thông tin được tạo nên từ 
một nhóm gồm nhiều khối cột, mỗi khối cột có 360 cột, và trong đó ma trận kiểm tra 
chẵn lẻ và ma trận con từ thông tin được xác định theo nhiều bảng biểu diễn vị trí của 
các giá trị một (1) trong mỗi cột thứ 360. 
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(11) 47463 
(21) 1-2016-00172 (51) 7 A61K  31/202,  31/232,  47/10,  

47/14,  47/24,  47/34,  47/42,  9/66, 
A61P  25/00,  29/00,  3/06,  35/00,  
7/04,  9/10 

(22) 17.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/069114        17.07.2014 (87) WO2015/008848 A1 22.01.2015 
(30) 2013-149662        18.07.2013    JP 
(71) MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

7, Yotsuya 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1608515, Japan 
(72) ITO Hiromitsu (JP), FUJII Hirosato (JP), YAMAGATA Motoo  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm tự nhũ hóa chứa axit béo omega-3 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tự nhũ hóa chứa ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm 
bao gồm các axit béo đa bất bão hoà omega-3, các muối dược dụng của chúng, và các 
este của chúng, với lượng nằm trong khoảng từ 70 đến 90% khối lượng, nước với lượng 
nằm trong khoảng từ 0,5 đến 6% khối lượng và chất nhũ hóa chứa este của axit béo và 
polyoxyetylen sorbitan (và còn tuỳ ý chứa dầu thầu dầu polyoxyl, với điều kiện chất nhũ 
hóa này không chứa lexitin) với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 29% khối lượng, và 
chứa lexitin với lượng nằm trong khoảng từ 3 đến 40 phần khối lượng so với 100 phần 
khối lượng của axit béo đa bất bão hoà omega-3 hoặc hợp chất tương tự, khi lấy tổng 
lượng chế phẩm tự nhũ hóa này là 100% khối lượng. Chế phẩm tự nhũ hóa này có các 
đặc tính tự nhũ hóa, độ phân tán của chế phẩm, độ ổn định của nhũ tương và khả năng 
hấp thu tuyệt vời, và không chứa etanol hoặc rượu polyhydric hoặc chỉ chứa etanol hoặc 
rượu polyhydric với nồng độ thấp. Chế phẩm tự nhũ hóa này có thể được sử dụng cho 
thực phẩm và dược phẩm. 
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(11) 47464 
(21) 1-2016-00174 (51) 7 A61K  9/32, A01N  33/08 

(22) 17.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/042607    17.06.2014 (87) WO2014/204881 24.12.2014 
(30) 61/835,965         17.06.2013    US 
(71) RAPTOR PHARMACEUTICALS INC.  (US) 

7 Hamilton Landing, Suite 100 Novato, CA 94949, United States of America 
(72) POWELL, Kathlene (US), MUTTAVARAPU, Ramesh  (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm dạng liều và phương pháp bào chế dược phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng liều dạng hạt được bao tan trong ruột chứa 
xysteamin và phương pháp bào chế dược phẩm này. 
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(11) 47465 
(21) 1-2016-00175 (51) 7 C07D  401/12, A01N  43/68, A01P  

13/00 
(22) 15.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/065092    15.07.2014 (87) WO2015/007711 22.01.2015 
(30) 13176634.7         16.07.2013    EP 

14165546.4         23.04.2014    EP 
(71) BASF SE   (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) MAJOR, Julia  (DE), VOGT, Florian (DE), CALO, Frederick  (FR), WITSCHEL, 

Matthias (DE), SCHACHTSCHABEL, Doreen (DE), NEWTON, Trevor William (GB), 
SEITZ, Thomas (DE), HANZLIK, Kristin (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất azin có hoạt tính diệt cỏ, chế phẩm hoá nông chứa 

hợp chất này và phương pháp khống chế thực vật không mong 
muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất diaminotriazin có công thức (I) để sử dụng làm thuốc diệt 
cá 

 

  
 

Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm hóa nông để bảo vệ cây trồng thời vụ và phương 
pháp khống chế thực vật không mong muốn.  
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(11) 47466 
(21) 1-2016-00182 (51) 7 H04W  48/02 

(22) 17.12.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CN2013/089708    17.12.2013 (87) WO2015/043089 02.04.2015 
(30) 201310452230.7         27.09.2013     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) YANG, Jianjun (CN), WANG, Xuehuan (CN), WANG, Shunyu (CN), SUN, Jie (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Điểm truy cập mạng, bộ điều khiển mạng, và phương pháp điều 

khiển phụ tải của thiết bị mạng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến điểm truy cập mạng, bộ điều khiển mạng, và phương pháp điều 

khiển phụ tải của thiết bị mạng. Phương pháp điều khiển phụ tải này bao gồm các bước: 
thiết đặt, bởi thiết bị mạng, điều kiện truy cập để thiết bị đầu cuối truy cập mạng thứ 
nhất; nhận, bởi thiết bị mạng, tín hiệu thứ nhất từ thiết bị đầu cuối, và thu thập thông số 
đo của thiết bị đầu cuối theo tín hiệu thứ nhất này; và nếu thông số đo của thiết bị đầu 
cuối thoả mãn điều kiện truy cập, thì gửi, bởi thiết bị mạng, tín hiệu thứ hai đến thiết bị 
đầu cuối, để cho phép thiết bị đầu cuối truy cập mạng thứ nhất, trong đó thông số đo 
này là cường độ tín hiệu của thiết bị đầu cuối và/hoặc khoảng cách đầu cuối của thiết bị 
đầu cuối. Với giải pháp nêu trên, sáng chế có thể cải thiện hiệu quả phổ của điểm truy 
cập mạng. 
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(11) 47467 
(21) 1-2016-00189 (51) 7 B63B  13/00,  35/73, B63C  11/49 

(22) 19.06.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/FI2013/050669         19.06.2013 (87) WO2014/202820 24.12.2014 
(71) WATERBOX OY  (FI) 

Mariankatu 8 A 9, Fl-15100 Lahti, Finland 
(72) SAARANEN, Juha (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kết cấu nổi 

  (57)    Kết cấu nổi (1) bao gồm bộ phận chứa (2) được nạp đầy hoặc được nạp một phần bởi 
nước, phần thấp hơn của bộ phận chứa được đặt nằm trong khối nước bao quanh và mức 
bề mặt nước của khối nước bao quanh về cơ bản là thấp hơn mức bề mặt nước bên trong 
bộ phận chứa, bộ phận chứa chứa các thành trong suốt hoặc các thành với các phần 
trong suốt và ít nhất một lỗ mở để đi vào bộ phận chứa, mà ít nhất một lỗ mở được định 
vị bên dưới mức bề mặt của khối nước bao quanh, và kết cấu nổi chứa không gian (9) 
cho người quan sát quan sát các hoạt động diễn ra bên trong bộ phận chứa, khác biệt ở 
chỗ kết cấu nổi (1) bao gồm ít nhất một bể dằn (3, 3’), trong đó bể dằn được kết nối tới 
bộ phận chứa (2) với đường kết nối áp suất có thể điều khiển được (4, 5, 4’, 5’) và bể 
dằn có đường kết nối nước có thể điều khiển được (6, 7, 6’, 7’) nối tới khối nước bao 
quanh. 
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(11) 47468 
(21) 1-2016-00198 (51) 7 F21V  19/00, F21S  2/00, F21V  

29/00, H01L  33/64, H05K  7/20 
(22) 25.02.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/000966       25.02.2014 (87) WO2014/203435 A1 24.12.2014 
(30) 2013-128489       19.06.2013 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.01.2016 
(71) 1. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
2. MITSUBISHI ELECTRIC LIGHTING CORPORATION  (JP) 
14-40, Ofuna 2-chome, Kamakura-shi, Kanagawa 247-0056 Japan 

(72) IKEYA, Hirofumi (JP), NOGUCHI, Takashi  (JP), SUZUKI, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đèn chiếu sáng, đèn chiếu sáng dạng ống thẳng và thiết bị 

chiếu sáng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đèn chiếu sáng, đèn chiếu sáng dạng ống thẳng và thiết bị chiếu 

sáng mà trong đó nền và bộ phận tản nhiệt được liên kết bởi chất bám dính, chất bám 
dính được ngăn không chạm tới bề mặt của nền. Nền (12) mà LED (11) (phần tử phát 
quang) được gắn trên đó, bộ phận tản nhiệt (7) mà trên đó các thành chắn (8) được tạo 
ra và có bề mặt bố trí (4) mà trên đó nền (12) được đặt lên, và chất bám dính (9) bám 
dính vào nền (12) và bộ phận tản nhiệt (7) trên bề mặt bố trí (4) được bố trí. Bề mặt bố 
trí (4) được tạo ra giữa các thành chắn (8). Bộ phận tản nhiệt (7) có rãnh (3) được tạo ra 
trên đó để thu phần chất bám dính được ép và được trải ra (9). 
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(11) 47469 
(21) 1-2016-00201 (51) 7 C07D  471/04, A01P  13/02, A01N  

43/56, C07D  487/04 
(22) 11.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/071152       11.08.2014 (87) WO2015/022925 19.02.2015 
(30) 2013-168378       13.08.2013  JP 
(71) KYOYUAGRI CO., LTD.  (JP) 

14-10, Futago 6-chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 2130002, Japan 
(72) Ken MATSUBARA (JP), Makoto NIINO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất pyrazolylpyrazol được thế, chế phẩm diệt cỏ chứa 

hợp chất này và phương pháp kiểm soát thực vật không mong 
muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có khả năng kiểm soát một cách hiệu quả cỏ gây hại ở 
giai đoạn nhiều lá mà gây ra các vấn đề trên thực tiễn. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến 
hợp chất pyrazolylpyrazol có công thức (I) mà có thể giải quyết được các vấn đề mà cỏ 
gây hại gây ra,  

 

  
 

trong đó, các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa ít nhất một hợp chất này và phương pháp kiểm soát thực 
vật không mong muốn. 
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(11) 47470 
(21) 1-2016-00202 (51) 7 C07D  471/04, A01P  13/02, A01N  

43/56, C07D  487/04 
(22) 07.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/070911         07.08.2014 (87) WO2015/020156 12.02.2015 
(30) 2013-167031         09.08.2013     JP 
(71) KYOYUAGRI CO., LTD.  (JP) 

14-10, Futago 6-chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 2130002, Japan 
(72) Ken MATSUBARA (JP), Makoto NIINO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất pyrazolylpyrazol được thế, phương pháp tổng hợp, 

chế phẩm diệt cỏ chứa hợp chất này và phương pháp kiểm soát 
thực vật không mong muốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có khả năng kiểm soát một cách hiệu quả cỏ gây hại ở 
giai đoạn nhiều lá mà gây ra các vấn đề trên thực tiễn. Cụ thể, sáng chế đề cập đến hợp 
chất pyrazolylpyrazol có công thức (I) mà có thể giải quyết được các vấn đề mà cỏ gây 
hại gây ra, 

 

  
 

trong đó, các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến phương pháp tổng hợp, chế phẩm diệt cỏ chứa hợp chất này và phương pháp 
kiểm soát thực vật không mong muốn. 
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(11) 47471 
(21) 1-2016-00203 (51) 7 A24C  5/52, B65D  85/10, A24D  

1/04 
(22) 28.08.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CN2013/082417    28.08.2013 (87) WO2014/201769 24.12.2014 
(30) 201310247721.8         20.06.2013     CN 
(75) JIANGHONG LIU  (CN) 

Mechanical and Electrical Department 873 Factory, 083 Base, Xintian Village, 
Wudang, Guiyang, China 550018 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Điếu thuốc lá có nắp bọc vệ sinh và phương pháp sản xuất điếu 

thuốc lá này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến điếu thuốc lá có nắp bọc vệ sinh (3) dễ dàng thiết kế và sản xuất 

trên các thiết bị sản xuất thuốc lá hiện có, bao gồm thân điếu thuốc (1), đầu lọc (2) liên 
kết với thân điếu thuốc theo cách giáp nối, và nắp bọc vệ sinh (3) bao ngoài đầu lọc (2). 
Giấy vấn (4) dùng để quấn và bọc dọc theo mặt ngoài vị trí liên kết giáp nối của đầu lọc 
(2) và thân điếu thuốc (1) để thực hiện liên kết cố định thân điếu thuốc (1), và chất kết 
dính (5) được phủ trên bề mặt trong của giấy vấn (4). Giấy bọc (31) có hình dạng chữ 
nhật, phẳng bao bọc xung quanh mặt ngoài của miếng đệm (32) để tạo nên nắp bọc vệ 
sinh (3), và nắp bọc vệ sinh (3) có cấu trúc hình trụ với một đầu kín. Phần tiếp xúc của 
giấy bọc (31) và miếng đệm (32) được kết dính bằng cách sử dụng chất kết dính (5). 
Nắp bọc vệ sinh (3) bao ngoài tại phần đầu của đầu lọc và không được bọc bằng giấy 
vấn (4) và có thể gỡ ra khỏi đầu lọc (2) theo hướng dọc trục. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
xuất phương pháp sản xuất điếu thuốc lá này. 
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(11) 47472 
(21) 1-2016-00210 (51) 7 C07K  19/00,  16/46 

(22) 14.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2014/006328    14.07.2014 (87) WO2015/005747 15.01.2015 
(30) 10-2013-0082509         12.07.2013     KR 
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.  (KR) 

214, Muha-ro, Paltan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-858, Republic of Korea 
(72) HWANG, Sang Youn (KR), LEE, Jong Soo  (KR), HONG, Sung Hee  (KR), CHOI, In 

Young (KR), JUNG, Sung Youb (KR), KWON, Se Chang (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thể tiếp hợp chứa mảnh Fc globulin miễn dịch và peptit có 

hoạt tính sinh lý, phương pháp tạo ra thể tiếp hợp và chế phẩm 
chứa thể tiếp hợp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thể tiếp hợp chứa mảnh Fc globulin miễn dịch và polypeptit có hoạt 
tính sinh lý, trong đó polypeptit có hoạt tính sinh lý liên kết với mảnh Fc globulin miễn 
dịch có vùng gắn kết FcRn thông qua liên kết không phải là peptiđyl và duy trì được ái 
lực gắn kết nội tại của mảnh Fc globulin miễn dịch. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
phương pháp tạo ra thể tiếp hợp và chế phẩm chứa thể tiếp hợp này. 
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(11) 47473 
(21) 1-2016-00212 (51) 7 B60G  3/14 

(22) 18.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/062886  18.06.2014 (87) WO2014/202693 A1 24.12.2014 
(30) 1355776       19.06.2013 FR 
(71) TECHNI-METAL SYSTEMES  (FR) 

Parc Rhone VallÐe, Ile Chambenier Sud, 07250 LE POUZIN, France 
(72) Bernard MOUTON (FR) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Môđun tiếp xúc với mặt đất và phương tiện vận chuyển sử 

dụng ít nhất một môđun tiếp xúc với mặt đất 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến môđun tiếp xúc với mặt đất được thiết kế để đỡ ít nhất một 

phần của khung phương tiện vận chuyển, bao gồm: vòng kẹp (5) được cố định vào 
khung và ít nhất một bánh xe (1) cho phép phương tiện vận chuyển chuyển động, ít nhất 
một bánh xe của môđun được làm cho chuyển động bởi động cơ (2), vị trí của trục của 
mỗi bánh xe của môđun có thể chuyển động so với mặt đất và khung phương tiện vận 
chuyển ít nhất bằng phương tiện lái (31), mỗi bánh xe (1) của môđun được cố định vào 
dầm giảm xóc (4) lần lượt được cố định với vòng kẹp (5) và cả phương tiện giảm xóc 
(40) được cố định vào khung phương tiện vận chuyển hoặc vòng kẹp (5), sao cho mỗi 
bánh xe (1) có thể chuyển động theo phương thẳng đứng, gần như vuông góc với mặt 
phẳng của khung phương tiện vận chuyển, không phụ thuộc vào vị trí và/hoặc chuyển 
động của các bánh xe còn lại của phương tiện vận chuyển bất kể liệu chúng có phải là 
một phần của môđun đã nêu không; mỗi bánh xe (1) của môđun được thiết kế có thể 
nghiêng sao cho góc được tạo bởi giữa trục (x) của bánh xe và mặt phẳng song song với 
mặt phẳng của khung phương tiện vận chuyển, được gọi là góc nghiêng, khác với giá trị 

0[π]; môđun tiếp xúc với mặt đất được cố định vào phương tiện đo và điều khiển giúp 
điều khiển ít nhất động cơ (2), phương tiện lái (31), phương tiện giảm xóc (40) và 
phương tiện để làm nghiêng các bánh xe của môđun. 
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(11) 47474 
(21) 1-2016-00215 (51) 7 B32B  25/10, B62J  1/00,  1/18 

(22) 17.06.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/IB2014/062300      17.06.2013 (87) WO2014/203165 24.12.2014 
(30) VR2013A000143      17.06.2013 IT 
(71) BROOKS ENGLAND LTD  (GB) 

Downing Street Smethwick - Birmingham B66 2PA, Great Britain 
(72) BIGOLIN, Barbara (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Yên dùng cho xe đạp và xe tương tự, đệm dùng cho yên xe đạp 

và yên xe tương tự và phương pháp chế tạo đệm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm dùng cho yên xe đạp và yên xe tương tự bao gồm lớp bên 

trong thứ nhất (14) được làm từ vật liệu cao su, lớp thứ hai (15) được làm từ vật liệu vải 
tự nhiên hoặc tổng hợp, được đặt trên lớp bên trong thứ nhất (14), và lớp bên ngoài thứ 
tư (17) được làm từ vật liệu vải tự nhiên. Lớp bên trong thứ nhất (14) được liên kết cùng 
với lớp thứ hai (15) và lớp bên ngoài thứ tư (17) để tạo ra kết cấu composit nhỏ gọn. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo đệm này và yên dùng cho xe 
đạp và xe tương tự. 
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(11) 47475 
(21) 1-2016-00217 (51) 7 C02F  7/00 

(22) 15.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2014/006359     15.07.2014 (87) WO2015/009012 22.01.2015 
(30) 10-2013-0084978          18.07.2013     KR 

10-2013-0101098          26.08.2013     KR 
10-2013-0102370          28.08.2013     KR 
10-2013-0132924          04.11.2013     KR 
10-2014-0011228          29.01.2014     KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2016 
(75) JANG, SUN WON  (KR) 

5, Haeannam-ro 117beon-gil, Gilsang-myeon Ganghwa-gun Incheon 417-843, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sục khí 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị sục khí bao gồm: thân máy rỗng (91) có động cơ (913); bộ 
phận trộn (92) được tạo thành ở trước thân máy (91) và có lỗ xả (923) và lỗ hút (941); 
bộ phận khuấy (93) nằm trong bộ phận trộn (92) và được lắp với trục truyền động 
(9135) của động cơ (913), bộ phận khuấy (93) được quay cùng chiều và đồng thời với 
trục truyền động (9135) để tạo ra dòng chảy theo hướng ly tâm nhờ hoạt động quay; bộ 
phận dẫn khí vào (96) có một phần đầu ở phía trước bộ phận khuấy (93); và bộ phận hút 
phụ (99) được quay cùng chiều và đồng thời với trục truyền động (9135) của động cơ 
(913). Theo đó, thiết bị sục khí theo sáng chế có thể thực hiện sục khí hiệu quả ngay cả 
khi thiết bị ở sâu trong nước. 
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(11) 47476 
(21) 1-2016-00220 (51) 7 A01N  43/42,  43/90 

(22) 23.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/065770   23.07.2014 (87) WO2015/011166 29.01.2015 
(30) 13177742.7        24.07.2013   EP 
(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, Germany 
(72) GORTZ, Andreas (DE), ES-SAYED, Mazen (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm diệt nấm hai thành phần, chế phẩm dùng trong nông 

nghiệp chứa chế phẩm này, phương pháp điều chế chế phẩm 
dùng trong nông nghiệp và phương pháp làm giảm sự tổn hại 
của thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm diệt nấm hai thành phần và/hoặc hỗn hợp diệt nấm 
hai thành phần, và đến phương pháp điều chế các chế phẩm và/hoặc hỗn hợp này. Các 
chế phẩm và/hoặc hỗn hợp này là hữu ích làm chế phẩm có hoạt tính sinh học và chế 
phẩm và/hoặc hỗn hợp có hoạt tính sinh học, đặc biệt là để phòng trừ nấm gây bệnh thực 
vật ở thực vật, trong việc bảo vệ các vật liệu và làm chất điều hoà sinh trưởng của thực 
vật. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm dùng trong nông nghiệp chứa chế phẩm này, 
phương pháp điều chế chế phẩm dùng trong nông nghiệp và phương pháp làm giảm sự 
tổn hại của thực vật.  
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(11) 47477 
(21) 1-2016-00223 (51) 7 E05B 47/00 

(22) 18.01.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2016 
(75) Nguyễn Thành Tín  (VN) 

Tổ 6 xóm 2, thôn Tây Kỳ Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

(54) ổ khoá tự động 
  (57)    Sáng chế đề cập đến ổ khóa tự động bao gồm mạch điện của ổ khóa tự động, then khóa 

(I), trục truyền động (II), bách chứa then khóa (III), trong đó mạch điện của ổ khóa tự 
động bao gồm công tắc hành trình có chân tác động (IV), công tắc tay (V), công tắc 
dừng (VI), thiết bị điều khiển và rơle. Khi có nguồn điện cực (+) được cấp vào môtơ, 
cực âm (-) của môtơ đã nối sẵn thông qua hai thiết bị điều khiển là công tắc tay (V) 
hoặc thiết bị điều khiển, do đó làm cho môtơ quay dẫn động trục truyền động (II) quay 
kéo trượt then khóa (I), khi đến điểm đầu hoặc điểm cuối ở vị trí đóng hoặc mở sẽ làm 
chân tác động (IV) của công tắc hành trình ngắt đèn báo để người cần đóng, mở cửa xác 
định được vị trí mà nhấn công tắc dừng môtơ, thiết sẽ ngừng hoạt động và chờ hiệu lệnh 
điều khiển cho lần tiếp theo. 
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(11) 47478 
(21) 1-2016-00225 (51) 7 H04N  21/25, H04H  60/33, G06Q  

30/02 
(22) 05.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2014/004994     05.06.2014 (87) WO2014/204118 A1 24.12.2014 
(30) 10-2013-0071339          21.06.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2016 
(75) NAM, YANG WOO  (KR) 

(Jagok-dong) 54, Bamgogae-ro 12-gil, Gangnam-gu Seoul 135-200 Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp kiểm tra việc xem nội dung 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp kiểm tra việc xem nội dung. Hệ thống 
này bao gồm: máy tính điều hành (100) bao gồm phương tiện để lưu trữ ít nhất một 
đoạn nội dung kết hợp, trong đó nội dung thứ nhất và ít nhất một đoạn nội dung thứ hai 
được kết hợp, và phương tiện để cung cấp phần thưởng được thiết lập cho nội dung kết 
hợp; và chương trình người sử dụng (800) bao gồm phương tiện xem nội dung để phát 
lại nội dung kết hợp, và phương tiện nhập tín hiệu để tiếp nhận ít nhất một tín hiệu từ 
người xem khi nội dung thứ hai được hiện ra trong nội dung kết hợp đang được phát lại 
thông qua phương tiện xem nội dung, và đang được xử lý ở thiết bị đầu cuối người sử 
dụng; trong đó máy tính điều hành (100) cung cấp phần thưởng theo thông tin của người 
xem dựa trên dữ liệu được tạo ra dựa trên thông tin của tín hiệu được truyền từ thiết bị 
đầu cuối người sử dụng và được nhập vào phương tiện nhập tín hiệu. 
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(11) 47479 
(21) 1-2016-00226 (51) 7 B62K  23/04 

(22) 23.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CN2014/082858    23.07.2014 (87) WO2015/010625 A1 29.01.2015 
(30) 201310312066.X         24.07.2013    CN 

201310466272.6         09.10.2013    CN 
(71) NANJING VMOTO CO., LTD.  (CN) 

No.15 Zhongxingdonglu, Lishui Economic Development Zone Nanjing, Jiangsu 
212200 China 

(72) JING, Jiqun (CN), WENG, Baoguo (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tay cầm điều chỉnh tốc độ tiến và lùi dùng cho xe điện và 

thiết bị điều khiển nguồn xe điện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tay cầm điều chỉnh tốc độ tiến và lùi dùng cho xe điện mà có thể 

quay được về phía trước và về phía sau sao cho điều khiển sự di chuyển về phía trước và 
về phía sau của xe điện. Sáng chế bao gồm tay cầm quay và bộ phận cố định bao gồm 
thanh tay cầm và đế tay cầm; được lắp ở giữa bộ phận cố định và tay cầm quay là lò xo 
quay trái và lò xo quay phải; lò xo quay trái cho phép tay cầm quay quay ngược chiều 
kim đồng hồ tương ứng với thanh tay cầm, và lò xo quay phải cho phép tay cầm quay 
quay theo chiều kim đồng hồ tương ứng với thanh tay cầm; dưới tác động của cả hai lò 
xo quay trái và lò xo quay phải, tay cầm quay ở vị trí ban đầu; khi ngoại lực được tác 
động lên tay cầm quay, tay cầm quay có thể quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược 
chiều kim đồng hồ từ vị trí ban đầu; bộ cảm ứng Hall và nam châm vĩnh cửu có hình 
vòng cung được sắp xép đối nhau tách rời trên tay cầm quay và bộ phận cố định không 
chạm vào nhau; khi tay cầm quay quay, bộ cảm ứng Hall di chuyển tương ứng với nam 
châm vĩnh cửu có hình vòng cung, phát hiện các vị trí khác của nam châm vĩnh cửu có 
hình vòng cung, và xuất ra tín hiệu khác nhau tương ứng. 
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(11) 47480 
(21) 1-2016-00250 (51) 7 C07D  249/08, A61K  31/497, A61P  

35/00 
(22) 20.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/043479    20.06.2014 (87) WO2014/205389 24.12.2014 
(30) 61/838,172         21.06.2013     US 
(71) KARYOPHARM THERAPEUTICS INC.  (US) 

85 Wells Avenue, Newton, Massachusetts 02459, United States of America 
(72) BALOGLU, Erkan  (US), SHACHAM, Sharon (IL), MCCAULEY, Dilara (US), 

KASHYAP, Trinayan (IN), SENAPEDIS, William  (US), LANDESMAN, Yosef (US), 
GOLAN, Gali (IL), KALID, Ori (IL), SHECHTER, Sharon (IL) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất điều biến quá trình vận chuyển qua nhân và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 

 

  
 

và muối dược dụng của nó; dược phẩm chứa hợp chất nêu trên hoặc muối dược dụng của 
nó để điều trị các rối loạn khác nhau liên quan đến hoạt tính duy trì vùng nhiễm sắc thể 
1 (Chromosomal Region Maintenance 1 - CRM1). 
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(11) 47481 
(21) 1-2016-00262 (51) 7 F25D  23/00,  29/00 

(22) 17.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/003815          17.07.2014 (87) WO2015/011908 A1 29.01.2015 
(30) 2013-152574          23.07.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2016 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
2. TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan 

(72) MASHIMO, Takuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh bao gồm bộ panen vận hành (10) có phần vận hành và bộ 
hiển thị tương ứng với phần vận hành được tạo ra ở phần tấm bề mặt trước (24) của cửa 
(8) của thân chính của tủ lạnh (1), và phương tiện điều chỉnh (23) để thay đổi độ sáng, 
màu, vị trí, kích cỡ, và các thông số tương tự của màn hình hiển thị dưới dạng điều kiện 
hiển thị của bộ hiển thị và/hoặc phần vận hành của bộ panen vận hành (10). 
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(11) 47482 
(21) 1-2016-00278 (51) 7 A24D  1/02, D21H  27/00 

(22) 21.05.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/060445    21.05.2014 (87) WO2014/202319 24.12.2014 
(30) 102013106516.3         21.06.2013     DE 
(71) DELFORTGROUP AG  (AT) 

Fabrikstrasse 20, 4050 Traun, Austria 
(72) VOLGGER, Dietmar (AT), BACHMANN, Stefan (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Giấy cuốn thuốc lá chứa ít nhất một chất phụ gia cháy, thuốc 

lá điếu sử dụng giấy này và quy trình sản xuất giấy này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy cuốn thuốc lá chứa ít nhất một chất phụ gia cháy có nồng độ 

c(x) thay đổi dọc theo hướng x của giấy này. Nồng độ phụ thuộc vị trí c(x) trong khoảng 

độ dài L có giá trị x nằm trong khoảng [0, L] thỏa mãn đẳng thức: f(x) - c ≤ c(x) ≤ f(x) 

+ c , trong đó 3cm ≤ L ≤ 11cm, f(x) là hàm đơn điệu trong khoảng [0, L] nhưng không 

là hàm hằng trong toàn bộ khoảng này, và c ≤ 1% trọng lượng, tốt hơn là ≤ 0,7% trọng 

lượng và tốt hơn nữa là ≤ 0,5% trọng lượng, và đặc biệt tốt hơn là ≤ 0,3% trọng lượng và 

đặc biệt tốt hơn nữa là ≤ 0,15% trọng lượng và c> 0% trọng lượng, so với trọng lượng 
của giấy cuốn thuốc lá. Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất giấy cuốn thuốc lá 
và thuốc lá điếu sử dụng giấy này.  
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35/04,  37/02,  43/00,  9/00, C07D  
401/14 

(22) 23.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/069419     23.07.2014 (87) WO2015/012298 A1 29.01.2015 
(30) 2013-153350        24.07.2013    JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.01.2016 
(71) ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-5, Doshomashi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8526, Japan 
(72) INUKAI, Takayuki (JP), TAKEUCHI, Jun (JP), YASUHIRO, Tomoko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất quinolin và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (1) có hoạt tính ức chế Axl mạnh, có 
cấu trúc hai vòng khác biệt, trong đó vòng cacbon no được ngưng tụ với vòng pyridon, 
hợp chất này có thể được dùng làm chất điều trị các bệnh liên quan đến Axl, ví dụ, bệnh 
ung thư như bệnh bạch cầu tủy cấp tính, khối u hắc tố, ung thư vú, ung thư tuyến tụy, và 
khối u thần kinh đệm, bệnh thận, bệnh do hệ thống miễn dịch, và bệnh do hệ tuần hoàn. 
Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(11) 47484 
(21) 1-2016-00319 (51) 7 C09C  1/62 

(22) 25.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/066047    25.07.2014 (87) WO2015/018663 A1 12.02.2015 
(30) 13179230.1         05.08.2013     EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.01.2016 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) CÐdric AMERASINGHE (CH), Mathieu SCHMID (CH), Claude-Alain DESPLAND 

(CH), Pierre DEGOTT (FR) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Hạt chất màu không có dạng hình cầu, có từ tính hoặc có thể 

nhiễm từ, hợp phần phủ chứa các hạt chất màu, lớp hiệu ứng 
quang chứa hợp phần phủ, quy trình tạo ra lớp hiệu ứng 
quang, nền được phủ hiệu ứng quang, tài liệu bảo an và vật 
trang trí có lớp hiệu ứng quang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hạt chất màu không có dạng hình cầu, có từ tính hoặc có thể 
nhiễm từ và các hợp phần phủ chứa các hạt chất màu để tạo ra các lớp hiệu ứng quang 
(OEL), trong đó các hạt chất màu có từ tính hoặc có thể nhiễm từ được định hướng từ 
tính. Cụ thể là, sáng chế này đề cập đến các lớp hiệu ứng quang (OEL) được sử dụng 
làm phương tiện chống làm giả trên các tài liệu bảo an hoặc vật phẩm bảo an. Cụ thể là, 
sáng chế đề cập đến các hạt chất màu không có dạng hình cầu, có từ tính hoặc có thể 
nhiễm từ chứa kim loại từ tính được chọn từ nhóm gồm có côban, sắt, gađolini và niken; 
hợp kim từ tính của sắt, mangan, côban, niken, hoặc hỗn hợp của hai hoặc nhiều kim 
loại này; ôxit từ của crôm, mangan, côban, sắt, niken hoặc hỗn hợp của hai hoặc nhiều 
kim loại này; hoặc hỗn hợp của hai hoặc nhiều kim loại này và có giá trị d50 lớn hơn 

6μm và nhỏ hơn 13μm, được sử dụng trong các hợp phần phủ chứa chất kết dính để tạo 
ra lớp hiệu ứng quang (OEL), OEL thu được và quy trình để tạo ra OEL này. 
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13175940.9         10.07.2013     EP 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) O'SULLIVAN, Anthony, Cornelius (GB), MONDIERE, RÐgis, Jean, Georges (FR), 

LOISELEUR, Olivier (FR), SMEJKAL, Tomas (CZ), LUKSCH, Torsten (DE), 
JEANGUENAT, AndrÐ (CH), DUMEUNIER, Raphael (BE), GODINEAU, Edouard 
(FR), PITTERNA, Thomas (AT) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất carboxamit vòng 4 cạnh, chế phẩm trừ sâu chứa hợp 

chất này, phương pháp bảo vệ cây trồng có ích và phương pháp 
bảo vệ vật liệu nhân giống cây trồng chống lại sự phá hoại do 
các loài giun tròn gây hại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) 
 

  
 
trong đó, các nhóm thế là như được xác định trong phần mô tả. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến chế phẩm trừ sâu chứa hợp chất này, phương pháp bảo vệ cây trồng có ích và 
phương pháp bảo vệ vật liệu nhân giống cây trồng chống lại sự phá hoại do các loài giun 
tròn gây hại. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2015 
(71) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 1088001, Japan 
(72) ZEMBUTSU, Hajime (JP), TAMURA, Toshiyuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống truyền thông di động và phương pháp truyền thông 

cho hệ thống, nút hỗ trợ GPRS đang phục vụ và phương pháp 
truyền thông bằng nút hỗ trợ, thực thể quản lý di động và 
phương pháp truyền thông bằng thực thể, và thiết bị đầu cuối 
và phương pháp truyền thông bằng thiết bị đầu cuối 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông di động, thiết bị đầu cuối, phương pháp 
truyền thông của thiết bị đầu cuối cho hệ thống, nút quản lý di động, và phương pháp 
của nút quản lý di động. Bằng cách sử dụng thông tin LAPI (chỉ báo độ ưu tiên truy 
nhập thÊp-low access priority indicator) của yêu cầu kết nối RRC (radio resource 
control- điều khiển tài nguyên vô tuyến) từ thiết bị đầu cuối, trạm cơ sở lựa chọn nút 
quản lý di động cụ thể. 
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(30) 2013-156030        26.07.2013     JP 
(71) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) Satoru SAKAGUCHI (JP), Yasuhiro YAMANAKA (JP), Kana SAWA (JP), Maki 

MIYAKE (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần (10) bao gồm cặp băng gài (90) được bố trí ở 
các mép phía ngoài theo chiều rộng sản phẩm của vùng thân dưới phía sau và được tạo 
kết cấu để được gài vào vùng thân dưới phía trước, và tấm co giãn thắt lưng kéo dài sang 
hai bên từ tâm theo chiều rộng sản phẩm của tã lót dùng một lần và có thể kéo dài một 
cách đàn hồi theo chiều rộng sản phẩm. Tấm co giãn thắt lưng bao gồm tấm co giãn thắt 
lưng phía sau được bố trí ở mép sau (10R) của tã lót dùng một lần. Khi tã lót dùng một 
lần ở trạng thái chùng, mép sau (10R) của tã lót dùng một lần có hình dạng cong trong 
đó tâm theo chiều rộng sản phẩm lõm vào phía trong theo chiều dài sản phẩm từ các đầu 
phía ngoài theo chiều rộng sản phẩm. 
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(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 
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(72) POGET, Laurent Edouard (CH), MIRONOV, Oleg (CH), ROUDIER, StÐphane (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng hút thuốc bao gồm nguồn nhiệt dễ cháy kín 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng hút thuốc (2, 32) bao gồm: nguồn nhiệt dễ cháy kín (4) 
với các mặt trước (6) và mặt sau (8) đối diện trong đó nguồn nhiệt dễ cháy kín có diện 
tích mặt cắt ngang theo chiều ngang bằng ít nhất khoảng 60% diện tích mặt cắt ngang 
theo chiều ngang của vật dụng hút thuốc, nền tạo sol khí (10) ở phía dòng ra của mặt 
sau (8) của nguồn nhiệt dễ cháy kín (4), trong đó mặt sau (8) của nguồn nhiệt dễ cháy  
kín (4) và nền tạo sol khí (10) được dễ lộ ra với nhau; phần đặt vào miệng (12) ở phía 
dòng ra của nền tạo sol khí (10); và một hoặc nhiều đầu vào không khí được bố trí ở 
phía dòng ra của mặt sau (8) của nguồn nhiệt dễ cháy kín (4) và ở phía dòng vào của 
phần đặt vào miệng (12). Một hoặc nhiều đầu vào không khí (16, 18) được bố trí ở phía 
mặt sau (8) của nguồn nhiệt dễ cháy kín (4) và đầu dòng ra của nền tạo sol khí (10) và 
bao gồm một hoặc nhiều đầu vào không khí thứ nhất (16) ở xung quanh biên của nền 
tạo sol khí (10). Khi sử dụng, không khí được hút vào qua nền tạo sol khí (10) đi vào vật 
dụng hút thuốc (2, 32) qua một hoặc nhiều đầu vào không khí (16, 18).  
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(72) HWANG, Sung-hee  (KR), YANG, Hyun-koo  (KR), LEE, Hak-ju (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị phát, thiết bị thu và phương pháp điều khiển trong các 

thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát, thiết bị thu và phương pháp điều khiển trong các thiết 

bị này. Thiết bị phát bao gồm bộ tạo khung dải gốc được tạo cấu hình để tạo ra khung 
dải gốc có phần đầu dải gốc, trường dữ liệu và trường tín hiệu đệm; và bộ ánh xạ để ánh 
xạ nhiều dòng dữ liệu vào trường dữ liệu, trong đó bộ tạo khung dải gốc còn được tạo 
cấu hình để chèn trường độ dài tín hiệu đệm chỉ báo số byte của trường tín hiệu đệm vào 
khung dải gốc, và chèn trường tín hiệu chỉ báo tín hiệu đệm chứa thông tin về trường độ 
dài tín hiệu đệm vào trong phần đầu dải gốc. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị biến đổi năng lượng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị biến đổi năng lượng để có thể làm tăng hiệu suất phát điện 
bằng cách nhận năng lượng từ nguồn năng lượng, sinh ra điện bằng cách làm quay trục 
ra được nối với máy phát điện nhờ sử dụng một phần của năng lượng nhận được, tích lũy 
phần còn lại của năng lượng nhận được trong thiết bị tích trữ năng lượng, và làm quay 
trục ra nhờ sử dụng năng lượng được tích trữ khi năng lượng không được truyền từ 
nguồn năng lượng, nguồn năng lượng nổi trên biển, thực hiện các chuyển động không 
đều theo chiều ngang và chiều dọc bởi sóng trong phạm vi định trước, và phát ra năng 
lượng tuyến tính gián đoạn. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất benzyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin và thuốc chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất benzyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin, để sử dụng độc lập 

hoặc kết hợp trong điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, và thuốc chứa hợp chất này để 
điều trị và/hoặc phòng ngừa bệnh, đặc biệt là điều trị và/hoặc phòng ngừa các rối loạn 
tim mạch. Sáng chế cũng đề cập đến các quy trình điều chế các hợp chất theo sáng chế. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất benzoxazolyl và benzofuranyl được thế và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất benzofuranyl và benzoxazolyl được thế, và cụ thể hơn, 

sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (A), 
 

  
 

hoặc muối dược dụng của chúng, trong đó các biến là như được xác định trong bản mô 
tả, và dược phẩm chứa chúng. Hợp chất có công thức (A) hoặc muối dược dụng của 
chúng, hoặc dược phẩm chứa chúng là hữu ích, ví dụ, trong việc điều trị bệnh ung thư 
(ví dụ, u lympho tế bào vỏ), và các bệnh và rối loạn khác. 
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(US), BENNETT, Brian, Michael (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm diệt sinh vật và phương pháp kiểm soát sự tăng sinh 

vi khuẩn sử dụng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt sinh vật. Chế phẩm này hữu ích trong các ứng dụng 

liên quan đến việc sản xuất, vận chuyển, bảo quản, và tách dầu thô và khí tự nhiên. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp kiểm soát sự tăng sinh vi khuẩn sử dụng chế phẩm 
nêu trên, cụ thể là trong các ứng dụng liên quan đến việc sản xuất, vận chuyển, bảo 
quản, và tách dầu thô và khí tự nhiên.  
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Min  (KR), JUNG, Sung Youb (KR), KWON, Se Chang (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm có tác dụng kéo dài, phương pháp bào chế dược 

phẩm này và thể tiếp hợp chứa monome polypeptit có hoạt 
tính sinh lý và mảnh Fc globulin miễn dịch có độ thanh thải 
qua trung gian thụ thể giảm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm có tác dụng kéo dài chứa thể tiếp hợp chứa polypeptit 
có hoạt tính sinh lý liên kết với mảnh Fc globulin miễn dịch, thể tiếp hợp chứa monome 
polypeptit có hoạt tính sinh lý và mảnh Fc globulin miễn dịch chứa monome polypeptit 
có hoạt tính sinh lý liên kết thông qua liên kết không phải peptit với mảnh Fc globulin 
miễn dịch, trong đó polypeptit này ở dạng monome, thể tiếp hợp này có khả năng tương 
tác nội nhập hoặc độ thanh thải qua thụ thể giảm so với thể tiếp hợp dime chứa hai phân 
tử polypeptit có hoạt tính sinh lý kiên kết với mảnh Fc globulin miễn dịch thông qua 
liên kết trong khung với mảnh Fc globulin miễn dịch và phương pháp bào chế dược 
phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Dược phẩm giải phóng biến đổi chứa gliclazit để dùng qua 

đường miệng và phương pháp bào chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề xuất viên nén giải phóng kéo dài chứa gliclazit, viên nén này không chứa 

canxi hydro phosphat, và chỉ chứa các tá dược hòa tan. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất 
hỗn hợp chứa hai hydroxypropylmetyl xenxuloza (HPMC) có độ nhớt cao với một 
HPMC có độ nhớt thấp để thu được mức giải phóng tương tự với mức giải phóng của sản 
phẩm tham chiếu trên thị trường, và mức giải phóng này cũng có sự phụ thuộc nhất định 
vào độ pH. 
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Georges (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyridin-2-carboxamit làm chất diệt giun tròn, chế 

phẩm diệt loài gây hại chứa chúng, quy trình điều chế hợp 
chất này và phương pháp bảo vệ vụ mùa của cây có ích 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyridin-2-carboxamit làm chất diệt giun tròn có công thức 
(I), trong đó, các phần tử thế như được xác định trong phần mô tả, thích hợp để dùng 
làm chất diệt giun tròn. 

 

  
 

Ngoài ra, sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt loài gây hại chứa chúng, quy trình điều chế 
hợp chất này và phương pháp bảo vệ vụ mùa của cây có ích khỏi thiệt hại do loài giun 
tròn gây hại. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
190 

(11) 47497 
(21) 1-2016-00404 (51) 7 A01N  1/02, C12N  1/04, A61K  

35/74 
(22) 02.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/064087    02.07.2014 (87) WO2015/000972 A1 08.01.2015 
(30) 13174681.0         02.07.2013     EP 
(71) AUSTRIANOVA SINGAPORE PTE LTD.  (SG) 

20 Biopolis way #05-518 Centros Singapore 138688 
(72) Salmons Brian (SG), Dangerfield John A (SG), Guenzburg Walter H (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sấy khô tế bào đã bao nang ở nhiệt độ thấp, tế 

bào đã bao nang được sấy khô và hợp phần chứa tế bào này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sấy khô tế bào đã bao nang ở nhiệt độ thấp, phương 

pháp này có ít nhất hai bước ủ liên tiếp, trong mỗi bước, tế bào đã bao nang này được ủ 
trong dung dịch ủ chứa chất bảo vệ ở nhiệt độ thấp trong thời gian thích hợp, trong đó 
nồng độ chất bảo vệ ở nhiệt độ thấp trong dung dịch ủ được tăng lên theo mỗi bước ủ. 
Sáng chế cũng đề cập đến tế bào đã bao nang được sấy khô thu được bằng phương pháp 
theo sáng chế để sử dụng làm thuốc, chất phụ gia thực phẩm hoặc mỹ phẩm. Sáng chế 
cũng đề xuất hợp phần chứa sữa đã tách chất béo, glyxerol và hydrat cacbon. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
191 

(11) 47498 
(21) 1-2016-00409 (51) 7 C08L  9/00, A63B  37/00 

(22) 16.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/055867    16.09.2014 (87) WO2015/042044 26.03.2015 
(30) 14/029,148         17.09.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.02.2016 
(71) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005, United States of America 
(72) JOHN C CHEN, John (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Quả bóng gôn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới quả bóng gôn chứa vật liệu dẻo nhiệt được liên kết chéo động học, 
được tạo ra bằng phương pháp bao gồm các bước: (a) liên kết chéo một phần thành phần 
cao su của polyme cao su và hai chất khơi mào gốc tự do ở nhiệt độ liên kết chéo thứ 
nhất để tạo thành thành phần chất đàn hồi được liên kết chéo một phần, dẻo nhiệt; (b) 
trộn thành phần polyme dẻo nhiệt với thành phần cao su được liên kết chéo một phần, 
dẻo nhiệt và gia nhiệt hỗn hợp tới nhiệt độ liên kết chéo thứ hai cao hơn nhiệt độ liên kết 
chéo thứ nhất, mà ở đó thành phần polyme dẻo nhiệt ở dạng lỏng; và (c) trộn hỗn hợp 
liên tục trong khi tiếp tục liên kết chéo thành phần cao su để tạo thành vật liệu dẻo nhiệt 
có pha phân tán của thành phần cao su được liên kết chéo trong thành phần polyme dẻo 
nhiệt. 
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(72) GARIDEL, Patrick (DE), LANGER, Andreas (DE), GRUNDMAN, Michael (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa kháng thể được làm giống với kháng thể của 

người và phương pháp tinh chế kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể được làm cho giống với kháng thể của 

người. Dược phẩm này dùng để điều trị bệnh Parkinson. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến chế phẩm đông khô chứa kháng thể, chế phẩm chứa kháng thể và phương pháp tinh 
chế kháng thể này. 
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Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland 
(72) LI, Lei  (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị làm giảm dòng điện rò trong mạch 

®Èy-kÐo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp và thiết bị làm giảm dòng điện rò trong mạch đẩy 

kéo. Theo một số phương án về phương pháp, tín hiệu đầu vào được cung cấp cho đầu 
vào của tranzito thứ nhất của mạch đẩy-kéo qua bộ điều chỉnh tốc độ thay đổi thứ nhất; 
và tín hiệu đầu vào cũng được cung cấp cho đầu vào của tranzito thứ hai của mạch đẩy-
kéo qua bộ điều chỉnh tốc độ thay đổi thứ hai. Tín hiệu đầu vào được tác động bởi bộ 
điều chỉnh tốc độ thay đổi thứ nhất và bộ điều chỉnh tốc độ thay đổi thứ hai để đóng 
mạch tranzito thứ nhất sau khi tranzito thứ hai ngắt mạch khi độ lớn của tín hiệu đầu vào 
tăng. Tín hiệu đầu vào được tác động bởi bộ điều chỉnh tốc độ thay đổi thứ nhất và bộ 
điều chỉnh tốc độ thay đổi thứ hai tín hiệu đầu vào để đóng mạch tranzito thứ hai sau khi 
tranzito thứ nhất ngắt mạch khi độ lớn của tín hiệu đầu vào giảm. Theo một số phương 
án, thiết bị này bao gồm mạch đẩy-kéo bao gồm tranzito thứ nhất và tranzito thứ hai; 
đầu vào để nhận tín hiệu đầu vào; bộ điều chỉnh tốc độ thay đổi thứ nhất được làm thích 
ứng để cung cấp tín hiệu đầu vào cho đầu vào của tranzito thứ nhất; và bộ điều chỉnh tốc 
độ thay đổi thứ hai được làm thích ứng để cung cấp tín hiệu đầu vào cho đầu vào của 
tranzito thứ hai. Hằng số thời gian của bộ điều chỉnh tốc độ thay đổi thứ nhất phụ thuộc 
vào chiều thay đổi của tín hiệu đầu vào, và hằng số thời gian của bộ điều chỉnh tốc độ 
thay đổi thứ hai phụ thuộc vào chiều thay đổi của tín hiệu đầu vào. 
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13189102.0         17.10.2013    EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) JONES Craig Warren (GB), LI Changxi (CN), PAN Xiaoyun (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Quy trình điều chế hạt bao gồm lõi chứa chất có lợi kỵ nước 

và hạt thu được từ quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hạt bao gồm lõi chứa chất có lợi kỵ nước và hạt 

thu được từ quy trình điều chế này. Trong đó, hạt này bao gồm: 
(a)  lõi chứa chất có lợi kỵ nước; 
(b) lớp vỏ bên ngoài được liên kết ngang, trong đó bao gồm liên kết chéo, rượu 
polyvinyl kỵ nước biến đổi, trong đó bao gồm một chất liên kết chéo gồm andehyt 
dextran đầu tiên có trọng lượng phân tử từ 2.000 Da đến 2.000.000 Da; và 
(c)  vỏ polyamit bên trong, trong đó bao gồm một polyamit, và trong đó polyamit chứa 
một nhóm thơm; 
trong đó vỏ ngoài được liên kết chéo được tạo thành trước khi hình thành của vỏ 
polyamit bên trong. 
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(72) CHEN, Shanjun (CN), Li, Xu (CN), PENG, Dianming (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị khóa nắp cửa sổ bảo trì 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khóa nắp cửa số bảo trì, trong đó thiết bị này bao gồm: ít 
nhất một cơ cấu dạng khớp (4) để liên kết nắp đậy (1) và vỏ (2) của cửa sổ bảo trì lại với 
nhau theo kiểu bản lề; và ít nhất một bộ phận khóa được nối chuyển động được với nắp 
đậy (1) để khóa nắp đậy (1) và vỏ (2) theo cách kẹp quay. Ngoài ra, thiết bị theo sáng 
chế còn có thể bao gồm chi tiết đóng (5) được liên kết cố định với nắp đậy (1) và vỏ (2). 
Thiết bị thực hiện khóa nắp cửa sổ bảo trì theo kiểu bản lề và kẹp, và thiết bị theo sáng 
chế có cấu tạo đơn giản và dễ dàng thao tác, độ tin cậy cao và chiếm ít không gian và có 
thể lắp cho các thiết bị truyền thông và các thiết bị khác. 
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(72) YANG Shi Chun (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tách tạp chất trong nước cần xử lý bằng cách làm nổi 

nhờ sử dụng không khí hòa tan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách tạp chất trong nước cần xử lý bằng cách làm nổi nhờ 

sử dụng không khí hòa tan, bao gồm bể tách (11) bằng cách làm nổi tạo xoáy, có bố trí 
ống dẫn dùng cho nước đã được xử lý (13) và ống dẫn (14) dùng để làm nổi váng bọt 
đồng tâm so với ống giữa của dòng xoáy bên trong bể tách (11) bằng cách làm nổi, tạo 
ra dòng nước đi xuống cùng với dòng nước đi lên bên trong bể tách (11) bằng cách làm 
nổi, nhờ vậy có khả năng đồng thời tách chất huyền phù bị lắng và làm nổi chất huyền 
phù trong nước chưa xử lý với hiệu quả gia tăng. 
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(72) DAKE, Roger, L. (US), LYNCH, Stephanie  (US), DURHAM, Paul, L.  (US), CADY, 

Ryan, J.  (US), HAWKINS, Jordan, L.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm điều chế từ gia cầm và phương pháp điều chế chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm điều chế từ các bộ phận gia cầm và phương pháp điều 

chế chế phẩm này. Nguyên liệu gia cầm đã chọn được chế biến để thu được chế phẩm 
canh thang chứa hàm lượng protein cao. Chế phẩm canh thang này chứa một số axit 
amin thiết yếu ở hàm lượng cao hơn đáng kể so với chế phẩm canh thang điều chế tại hộ 
gia đình và các chế phẩm khác có bán trên thị trường. Chế phẩm canh thang này đặc biệt 
hữu hiệu trong phòng ngừa và/hoặc điều trị bệnh về khớp đồng thời có các giá trị dinh 
dưỡng và có lợi cho sức khỏe khác. 
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(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Vật dụng hút thuốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật dụng hút thuốc (2, 44, 50) bao gồm: nguồn nhiệt dễ cháy (4) có 
mặt trước (6) và mặt sau (8) đối diện nhau; nền tạo sol khí (10) ở phía dòng ra của mặt 
sau (8) của nguồn nhiệt dễ cháy (4); bộ phận dẫn nhiệt thử nhất (36) bao gồm một lớp 
vật liệu dẫn nhiệt bên trong theo hướng bán kính nằm trên mặt sau của nguồn nhiệt dễ 
cháy (4), và bộ phận dẫn nhiệt thứ hai (38, 64) bao gồm một hoặc nhiều lớp vật liệu dẫn 
nhiệt bên ngoài theo hướng bán kính nằm trên ít nhất một phần của nên tạo sol khí (10), 
trong đó một hoặc nhiều lớp vật liệu dẫn nhiệt bên ngoài theo hướng bán kính không 
nằm trên ít nhất một phần của nền tạo sol khí (10), trong đó một hoặc nhiều lớp vật liệu 
dẫn nhiệt bên ngoài theo hướng bán kính không nằm trên một hoặc nhiều lớp vật liệu 
dẫn điện bên trong theo hướng bán kính.  
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(72) SCHNIDER, Patrick (CH), GRUNDSCHOBER, Christophe (CH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất đối kháng V1a có tác dụng điều trị rối loạn giấc ngủ do 

thay đổi nhịp thức ngủ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một số hợp chất hóa học nhất định và dược phẩm chứa các hợp chất 

này để sử dụng trong y tế. Sáng chế đề cập đến hợp chất là chất đối kháng V1a chọn lọc 
dùng để điều trị rối loạn giấc ngủ do thay đổi nhịp thức ngủ, cụ thể là chứng mất ngủ do 
lệch múi giờ. Theo một khía cạnh khác, sáng chế đề cập đến dược phẩm dùng để điều trị 
rối loạn giấc ngủ do thay đổi nhịp thức ngủ chứa hợp chất theo sáng chế và chất mang 
dược dụng. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cơ cấu đỡ túi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu đỡ túi. Cơ cấu đỡ túi này bao gồm phần liên kết túi để ép bề 
mặt trong cửa miệng túi ra phía ngoài nhờ sự biến dạng và đưa miệng túi vào tiếp xúc 
chặt với bề mặt ngoài của nó trong khi vẫn giữ miệng túi mở. Phần liên kết túi bao gồm 
lỗ thông, lỗ này nối thông với miệng túi. 
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Số nhà 1 Cổng Giếng, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(54) Quy trình sản xuất chất lỏng nano siêu thuận từ sắt từ có độ 

bão hoà từ và diện tích bề mặt cao từ bùn thải của nhà máy xử 
lý nước ngầm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất chất lỏng nano siêu thuận từ Fe3O4 có độ bão 
hoà từ và diện tích bề mặt cao từ bùn thải của nhà máy xử lý nước, bao gồm các công 
đoạn: 
(i) xử lý nguồn bùn thải của các nhà máy xử lý nước ngầm bằng axit sulfuric đậm đặc 
thành muối sắt (III) sulfat: Fe2(SO4)3.9H2O; 
(ii) tổng hợp vật liệu nano Fe3O4 (magnetite) có độ bão hòa từ và diện tích bề mặt cao 
bằng cách phối trộn muối sắt (III) thu được từ công đoạn (i) với các muối sắt (II) theo tỷ 
lệ 2:1 (tỷ lệ mol), hoặc khử một phần muối sắt (III) thành muối sắt (II) bằng KI theo tỷ 
lệ 3:1 (tỷ lệ mol), rồi kết tủa bằng KOH, NaOH, NH4OH đến độ pH=9, dưới tốc độ 
khuấy lớn hơn 1000 vòng/phút trong môi trường khí N2 và dung môi hữu cơ làm phối tử 
(ligand); và 
(iii) biến tính bề mặt vật liệu nano Fe3O4 bằng các hợp chất polyme được chọn từ 
nhóm bao gồm axit oleic, oleylamin, tetraetyl orthosilicat, chitosan, v.v., để tạo thành 
chất lỏng nano siêu thuận từ Fe3O4 (magnetite). 
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Industriestrasse, CH-8574 Lengwil, Switzerland 
(72) BOHNACKER, Ulrich (CH) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Thành giá đỡ và kết cấu lắp ráp hai thành giá đỡ của hệ thống 

giá kệ môđun 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thành giá đỡ và sự kết hợp của hai thành giá đỡ của hệ thống giá đỡ 

môđun với khả năng chống võng khi đã được lắp đặt; thành này gắn vào phần rìa của hai 
thành sau giá kệ khi hai thành khớp với nhau giúp ngăn ánh sáng. Đó là do thành (1) có 
chi tiết (3) kéo dài từ một cạnh dọc của thành sau giá kệ theo chiều sâu, chi tiết (3) gồm 
phần lõm (4) hoặc phần lồi (5) theo chiều rộng. Trong phương án thực hiện của sáng 
chế, thành sau (1) gồm chi tiết (3) nằm ở hai cạnh dọc; do đó, thành có thêm tính linh 
hoạt vì các thành (1) giống nhau có thể khớp trên hoặc dưới với nhau. Phần lồi (5) khớp 
với phần lõm (4) ở mặt trên và dưới của thành (1) dưới dạng mộng rìa và rãnh rìa. 
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(86) PCT/EP2014/068445    29.08.2014 (87) WO2015/028644 05.03.2015 
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(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) FERRAZZIN, Diego (IT), SANNA, Daniele (IT), GUIDI, Daniele (IT) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu tấm được làm quăn có thể biến 

đổi được, thiết bị, con lăn và bộ kit các con lăn để sử dụng 
trong sản xuất vật liệu tấm được làm quăn có thể biến đổi 
được và phương pháp sản xuất chi tiết dẫn hướng dòng khí cho 
vật dụng hút thuốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu tấm được làm quăn biến đổi được. 
Phương pháp này bao gồm các bước: nạp vật liệu tấm gần như liên tục; làm quăn vùng 
thứ nhất của vật liệu tấm ở trị số làm quăn thứ nhất; và làm quăn vùng thứ hai của vật 
liệu tấm, gần kề vùng thứ nhất, ở trị số làm quăn thứ hai. Vật liệu tấm được làm quăn 
bằng cách sử dụng bộ hai con lăn, mỗi con lăn được tạo nếp nhăn theo ít nhất một phần 
chiều rộng của con lăn và được tạo nếp nhăn ở xung quanh chu vi của con lăn, các con 
lăn được tạo kết cấu sao cho các nếp nhăn theo chiều rộng của các con lăn đan xen với 
nhau để làm nhăn vật liệu tấm, và sao cho các phần lõm của các nếp nhăn ở xung quanh 
chu vi làm quăn vật liệu tấm ở trị số làm quăn thứ nhất, và các đỉnh của các nếp nhăn ở 
xung quanh chu vi làm quăn vật liệu tấm ở trị số làm quăn thứ hai. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến thiết bị, con lăn và bộ kit các con lăn để sử dụng trong sản xuất vật liệu 
tấm được làm quăn, và phương pháp sản xuất các chi tiết dẫn hướng dòng khí cho các 
vật dụng hút thuốc. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm dùng cho mắt và bộ dụng cụ để sử dụng chế phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng cho mắt chủ yếu bao gồm nước tinh khiết, PEG-80 

sorbitan laurat, natri trideceth sulfat, PEG-150 distearat, natri lauroamphoacetat, 
cocamidopropyl hy®roxysultaine, natri laureth-13 cacboxylate, natri clorua, PEG-15 
cocopolyamin, ®iguanua polyhexametylen, kali sorbat, 1,2 hexan®iol, vμ caprylyl 
glycol. Chế phẩm có thể được thấm lên một miếng đệm vải để sử dụng như một chất 
làm sạch mí mắt, trong đó miếng đệm vải được làm ẩm trước bằng chế phẩm này và 
đóng gói để sử dụng. Chế phẩm cũng có thể được sử dụng trong một bộ dụng cụ trị liệu 
mí mắt dùng điều trị kết hợp thuận tiện để cải thiện vệ sinh mí mắt tổng thể và điều trị 
bổ trợ mí mắt. 
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(54) Hợp chất làm chất ức chế protein kinaza được hoạt hóa bởi 

tác nhân phân bào (MEK), dược phẩm và chế phẩm kết hợp chứa 
hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 
 

  
 

trong đó n, R1 R2, R3a, R4 và R5 là như được xác định trong phần Bản chất kỹ thuật của 
sáng chế; có khả năng ức chế hoạt tính của MEK. Sáng chế còn đề xuất quy trình điều 
chế các hợp chất theo sáng chế, dược phẩm dược chứa các hợp chất này và chế phẩm để 
kiểm soát các bệnh tăng sinh quá mức như bệnh ung thư. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể kháng thụ thể dòng bạch cầu chất nền tuyến ức 

(TSLP) ở người, phương pháp sản xuất và dược phẩm chứa kháng 
thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng thụ thể dòng bạch cầu chất nền tuyến ức (TSLP) ở 
người hoặc mảnh gắn kết kháng nguyên ở người mà gắn kết đặc hiệu với thụ thể (TSLP) 
ở người và ức chế hoạt tính TSLP ở người thông qua thụ thể TSLP ở người. Kháng thể 
này bao gồm vùng biến đổi chuỗi nặng có trình tự axit amin nằm trong khoảng từ vị trí 1 
đến 118 của SEQ ID NO 1 và vùng biến đổi chuỗi nhẹ có trình tự axit amin nằm trong 
khoảng từ vị trí 1 đến 108 của SEQ ID NO:3. Kháng thể kháng thụ thể TSLP ở người ức 
chế sự biểu hiện của mARN của chemokin điều tiết và hoạt hóa tuyến ức (TARC) do 
TSLP gây ra, sản xuất protein MDC và ngăn ngừa phản ứng dị ứng theo mô hình mẫn 
cảm kháng nguyên ở khỉ Ascaris. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất 

kháng thể kháng thụ thể TSLP ở người hoặc mảnh gắn kết kháng nguyên ở người và 
dược phẩm chứa chúng. 
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(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương pháp và thiết bị nén khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị nén khí, trong đó máy nén nén khí trong 
các ống mao dẫn (20) dẫn đến không gian chứa hình khuyên (22) cách xa theo hướng 
kính. Lực ly tâm tác dụng lên bọt khí bị cuốn giữa dòng chất lỏng chảy chậm dịch 
chuyển về phía ngoài theo hướng kính qua các ống mao dẫn (20) được hướng tâm. Khí 
nén được gom trong không gian chứa hình khuyên (22). Nhũ tương khí - chất lỏng được 
cấp vào các ống mao dẫn (20) bởi thiết bị nhũ tương hóa ở phía trong. Thiết bị nhũ 
tương hóa có thể bao gồm máy tạo dòng rối, ống phun hoặc vòi phun venturi, tất cả đều 
cấp hỗn hợp khí - chất lỏng vào trong đầu ở phía trong của các ống mao dẫn (20). Các 
ống mao dẫn (20) được tạo ra trong một loạt đĩa, được xếp chồng đồng trục với các đầu 
của đĩa ngoài mở vào không gian chứa hình khuyên (22). Các đầu vào của ống mao dẫn 
(20) có thể vuông góc, tiếp tuyến với hoặc có thể tạo ra tia venturi. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị điện tử này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp điều khiển thiết bị điện tử, trong đó 
thiết bị điện tử này bao gồm bộ phận kết nối để kết nối với thiết bị bên ngoài; và bộ xử 
lý được tạo cấu hình để thu dữ liệu và thông tin thuộc tính liên quan từ thiết bị bên ngoài 
kết nối với thiết bị điện tử, và xử lý dữ liệu bằng cách thực hiện ứng dụng liên quan đến 
thông tin thuộc tính. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp hiển thị trong thiết bị điện tử 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử để ghi và hiển thị các đối tượng ghi nhớ và phương 

pháp hiển thị trong thiết bị điện tử này. Thiết bị điện tử này bao gồm màn hình và bộ xử 
lý. Bộ xử lý này được tạo cấu hình để thực hiện phương pháp bao gồm các bước: thu đối 
tượng ghi nhớ tương ứng với kiểu màn hình hoặc đối tượng trực quan hiện đang được 
hiển thị trên màn hình khi chế độ nhập ghi nhớ đang được kích hoạt, lưu trữ mối liên kết 
giữa đối tượng ghi nhớ này và kiểu màn hình hoặc đối tượng trực quan hiện đang được 
hiển thị, và hiển thị đối tượng ghi nhớ này ở lớp ghi nhớ nằm ở bên trên kiểu màn hình 
hoặc đối tượng trực quan. 
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(54) Chế phẩm dùng để ngăn ngừa hoặc làm giảm các triệu chứng 

không dung nạp lactoza ở động vật, sữa và beta-casein A2 
dùng để sản xuất chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dùng để ngăn ngừa hoặc làm giảm các triệu chứng của 
tình trạng không dung nạp lactoza ở động vật, trong đó chế phẩm này chứa beta-casein, 
và trong đó beta-casein này chứa beta-casein A2 với lượng ít nhất 75% trọng lượng. Tác 
dụng của chế phẩm theo sáng chế là cả tác dụng cấp tính (sau khi tiếp xúc với chế 
phẩm) và tác dụng kéo dài (tiếp xúc với lactoza trong tương lai). Sáng chế còn đề cập 
đến sữa và beta-casein A2 dùng để sản xuất chế phẩm này.  
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22, Jowonjungang-ro Gwanak-gu, Seoul 151-877, Republic of Korea. 
(72) LEE, Yeonhee (KR), PARK, Jong-Su (KR), PAEK, Kyongsoo (KR), AHN, Ki-Hyun 

(KR), SHIN, Eunju (KR), HONG, Hyunjin (KR), LEE, Hak Mi (KR), LEE, Minyoung 
(KR), SHIN, Hyun-Jung (KR), CHO, Young-Hoon (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO CO., LTD.) 
(54) Chủng vi khuẩn axit lactic Lactobacillus fermentum, chế 

phẩm probiotic và thực phẩm bổ dưỡng sử dụng chủng vi 
khuẩn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng vi khuẩn mới là chủng Lactobacillus fermentum và việc sử 
dụng chủng vi khuẩn mới này. Cụ thể, chủng vi khuẩn mới Lactobacillus fermentum 
PL9988 được phân lập từ những người trường thành ở làng sống thọ và môi trường nuôi 
cấy, không có khả năng truyền tính kháng kháng sinh, kháng axit và kháng dịch mật, ức 
chế các sinh vật gây bệnh có hại trong ruột và có tác dụng tăng cường khả năng miễn 
dịch, có tác dụng ngăn chặn sốc nội độc tố và có tác dụng chống oxy hóa. Sáng chế 
cũng đề cập đến chế phẩm probiotic và thực phẩm bổ dưỡng chứa chủng vi khuẩn này 
để cải thiện sức khỏe đường ruột. 
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14-6-103, Sangenjyaya 1-chome, Setagaya-ku, Tokyo 1540024 Japan 

(72) HARA, Sumitaka (JP), YUGE, Nobuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị tuần hoàn theo chiều thẳng đứng cho 

vùng nước tù 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tuần hoàn theo chiều thẳng đứng cho vùng nước tù 

bao gồm bước bố trí nhiều thiết bị tạo dòng đi lên (5) hướng lên trên để có dạng đa diện 
đều dưới nước; tạo ra các dòng đi lên (15) bằng cách sử dụng các thiết bị tạo dòng đi lên 
(5); tạo ra các dòng khuếch tán (6) gây ra bởi các dòng đi lên (15) được tạo ra bởi các 
thiết bị tạo dòng đi lên (5) trên mặt nước (3) một cách tương ứng, mỗi dòng trong số các 
dòng khuếch tán (6) tạo ra được khuếch tán đồng tâm; sử dụng sự va chạm của các dòng 
khuếch tán liền kề trong số các dòng khuếch tán (6); tạo ra dòng đi xuống (42) liên tục, 
nhanh, và mạnh từ mặt nước (3) xuống đáy nước (2) ở phần trung tâm của hình đa diện 
đều trong đó nhiều thiết bị tạo dòng đi lên (5) được bố trí; và cải thiện chất lượng nước 
của vùng nước tù bởi dòng tuần hoàn theo chiều thẳng đứng bao gồm các dòng đi lên 
(15) và một dòng đi xuống (42) nêu trên. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị tuần 
hoàn theo chiều thẳng đứng cho vùng nước tù. 
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M. (US), ZAHLER, Robert (US), CAI, Zhenwei (US), ZHOU, Ding (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Các hợp chất có hoạt tính chữa bệnh được dùng để ức chế thể 

đột biến của isoxitrat dehydrogenaza 1 (IDH1) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất hữu dụng để điều trị bệnh ung thư. Hợp chất theo sáng chế 

được sử dụng trong phương pháp điều trị bệnh ung thư bao gồm bước cho đối tượng cần 
điều trị sử dụng hợp chất nêu trên. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Bề mặt hoạt tính cho đệm kín của hệ thống làm trục và 

phương pháp ngăn chặn sự lắng kết của bề mặt hoạt tính của 
đệm kín cho hệ thống làm trục 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đệm kín (1) cho hệ thống (4) để làm kín trục (7) của khối bơm dẫn 
động bằng động cơ điện của lò phản ứng hạt nhân, nhằm bảo đảm việc làm kín giữa 
mạch chính (8) và môi trường, đệm kín (1) cấu tạo gồm bề mặt hoạt tính tròn xoay (10) 
và bề mặt hoạt tính di động (11), trong đó mặt (12) của bề mặt hoạt tính di động (11) 
và/hoặc bề mặt hoạt tính tròn xoay (10) có cấu trúc micro hoặc nano tạo thành bởi mảng 
các lỗ hoặc cột (14), mỗi lỗ hoặc cột (14) có kích thước bên và chiều cao nằm trong 

khoảng 10 nm và 5 μm, khoảng cách giữa hai lỗ hoặc cột liên tiếp nằm trong khoảng 10 

nm và 5 μm. 
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(72) SATO Toshio (JP), AOKI Yasuhiro (JP), TAKAHASHI Yusuke (JP), TAKEBAYASHI 

Yasuhiro (JP), KUWAGAKI Hiroyuki (JP), SUEKI Nobuyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị kiểm tra trục xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra trục xe bao gồm nhiều dụng cụ đo khoảng cách; 
bộ rút trích (dữ liệu) tùy chọn lốp; bộ xử lý so khớp; và bộ dò trục. Mỗi dụng cụ đo 
khoảng cách thay đổi khoảng đo theo một chiều để đo tập hợp dữ liệu khoảng cách. Bộ 
rút trích (dữ liệu) tùy chọn lốp rút lấy dữ liệu mà có tần số cao hơn ngưỡng định trước 
làm dữ liệu tùy chọn lốp trên cơ sở tập hợp dữ liệu khoảng cách đo được bởi dụng cụ đo 
khoảng cách. Bộ xử lý so khớp để so khớp sự tương ứng tạm thời cho dữ liệu tùy chọn 
lốp mà được rút bởi bộ rút trích (dữ liệu) tùy chọn lốp trên cơ sở các tập hợp dữ liệu 
khoảng cách tương ứng đo được bởi các dụng cụ đo khoảng cách. Bộ dò trục phát hiện 
một hoặc nhiều trục dựa vào kết quả được so khớp bởi bộ xử lý so khớp. 
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(72) FOO, Khon Pu (MY), PRABHAKARAN, Kumaresan (IN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm tạo màng đàn hồi và vật phẩm được chế tạo từ chế 

phẩm tạo màng đàn hồi này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo màng đàn hồi chứa polyclorobutadien được ghép este 

hoặc axit carboxylic, và một hoặc nhiều chất tạo liên kết ngang. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật phẩm được chế tạo từ chế phẩm tạo màng đàn 
hồi, phương pháp sản xuất màng đàn hồi, và màng đàn hồi thu được từ phương pháp 
này. 
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(FR), EDELINE-BERLEMONT, Julie (FR), FONTAINE, Nicolas (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dược phẩm dạng viên nén chứa axit axetyl salixylic và 

clopidogrel và quy trình bào chế nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng viên nén chứa nhân và lớp bao ngoài, trong đó 

nhân chứa axit axetylsalixylic hoặc muối dược dụng của nó và lớp bao ngoài chứa 
clopidogrel hoặc muối dược dụng của nó, nhân được phân tách khỏi lớp ngoài bởi màng 
bao 3 lớp gồm có lớp bảo vệ dạ dày được chèn giữa hai lớp phân tách. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình và hệ thống sản xuất một hoặc nhiều hợp chất 

xylen 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình và hệ thống sản xuất ít nhất một chất đồng phân của 

xylen. Quy trình theo sáng chế bao gồm bước cho dòng thứ nhất đi qua một bên của cột 
chưng cất phân đoạn có vách ngăn và dòng thứ hai đi qua bên còn lại của cột chưng cất 
này. Dòng thứ nhất có tỷ lệ của hợp chất metyl so với hợp chất thơm C9 được thế bằng 
C2+alkyl (alkyl có nhiều hơn 2 nguyên tử cacbon) cao hơn trong dòng thứ hai. Dòng 
đáy đến từ một phía của cột chưng cất được tách và được vận chuyển làm nguyên liệu 
cho vùng chuyển hóa alkyl. 
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FORSCHUNG E.V.  (DE) 
Hansastrasse 27c, 80686 Muenchen, Germany 

(72) ERTEL, Christian (DE), HILPERT, Johannes (DE), HOELZER, Andreas (AT), 
KUNTZ, Achim (DE), PLOGSTIES, Jan (DE), KRATSCHMER, Michael (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị giải mã âm thanh và phương pháp giải mã tín hiệu âm 

thanh đầu vào được nén 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã âm thanh và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh 

đầu vào được nén. Thiết bị giải mã âm thanh để giải mã tín hiệu âm thanh đầu vào được 
nén bao gồm ít nhất một bộ giải mã lõi (6, 24) có một hoặc nhiều bộ vi xử lý (36, 36’) 
để tạo ra tín hiệu đầu vào bộ xử lý (37) dựa trên tín hiệu đầu vào bộ xử lý (38, 38’), 
trong đó số lượng kênh đầu ra (37.1, 37.2, 37.1’, 37.2’) của tín hiệu đầu ra bộ xử lý (37, 
37’) cao hơn so với số lượng kênh đầu vào (38.1, 38.1’) của tín hiệu đầu vào bộ xử lý 
(38, 38’), trong đó mỗi bộ xử lý trong số một hoặc nhiều bộ xử lý (36, 36’) bao gồm bộ 
giải tương quan (39, 39’) và bộ trộn (40, 40’), trong đó tín hiệu đầu ra bộ giải mã lõi 
(13) là thích hợp cho việc cài đặt loa phóng thanh tham chiếu (42); ít nhất một thiết bị 
chuyển đổi định dạng (9, 10) được cấu hình để chuyển đổi tín hiệu đầu ra bộ giải mã lối 
(13) thành tín hiệu âm thanh đầu ra (31), mà thích hợp cho việc cài đặt loa phóng thanh 
đích (45); và thiết bị điều khiển (46) được cấu hình để điều khiển ít nhất một hoặc nhiều 
bộ xử lý (36, 36’) theo cách mà bộ giải tương quan (39, 39’) của bộ xử lý (36, 36’) có 
thể được điều khiển độc lập với bộ trộn (40, 40’) của bộ xử lý (36, 36’), trong đó thiết bị 
điều khiển (46) được cấu hình để điều khiển ít nhất một trong số các bộ giải tương quan 
(39, 39’) của một hoặc nhiều bộ xử lý (36, 36’,) phụ thuộc vào việc cài đặt loa phóng 
thanh đích (45). 
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(72) CHOI, Kwang-pyo (KR), PARK, Jeong-hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tạo cấu hình màn hình chính của 

thiết bị 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tạo cấu hình màn hình chính. Phương pháp bao gồm 

bước tạo cấu hình, ở thiết bị thứ nhất, màn hình chính của thiết bị thứ hai, và truyền, từ 
thiết bị thứ nhất, thông tin về màn hình chính đến thiết bị thứ hai, trong đó màn hình 
chính bao gồm giao diện người dùng đồ họa (GUI) để được hiển thị bởi thiết bị thứ hai. 
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Máy cán và phương pháp cán bánh răng có sử dụng máy cán 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy cán bao gồm nhiều khuôn tròn hình trụ được bố trí định tâm 

trên nguyên liệu thô hình trụ để cán nguyên liệu thô từ chu vi bên ngoài của nguyên liệu 
thô. Để điều chỉnh góc quay theo trục xiên (trục A) quay lại hướng đẩy vào (trục X) của 
khuôn tròn (3), mô tơ điều khiển trục xiên được khởi động để xoay bàn khuôn tròn (21) 
trên trục A. Mô tơ điều khiển trục B (71) được dẫn động để điều chỉnh góc quay trên 
trục côn (trục B) quay lại trục Y vuông góc với hướng đẩy vào và vuông góc với trục của 
nguyên liệu thô. Theo sự điều chỉnh của trục A và trục B, có khả năng hiệu chỉnh vết 
răng và hình răng của bánh răng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tháp lọc khí của thiết bị làm sạch khí ống khói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tháp lọc khí (10) của thiết bị làm sạch khí ống khói, bao gồm: cửa 
vào dùng cho khí ống khói (12) và cửa ra dùng cho khí ống khói (14), cửa vào dùng cho 
chất lỏng (18) và cửa ra dùng cho chất lỏng (20), vùng tiếp xúc (10c) dùng cho khí ống 
khói và chất lỏng giữa cửa vào dùng cho khí ống khói (12) và cửa vào dùng cho chất 
lỏng (18), ít nhất một hệ thống khay (30) được định vị bên trong vùng tiếp xúc (10c) và 
ngang qua ít nhất 50% phần kéo dài nằm ngang của vùng tiếp xúc (10c) này, trong đó 
hệ thống khay (30) tạo ra các lỗ xuyên (34) lần lượt dùng cho khí ống khói và chất lỏng, 
các lỗ xuyên (34) này điều chỉnh được một cách riêng lẻ, theo các nhóm hoặc tất cả 
cùng nhau về các mặt cắt ngang tương ứng của chúng.  
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(54) Thiết bị điều khiển động cơ điện 

  (57)     Mục đích của sáng chế là khử tín hiệu gợn sóng của điện thế giữa các đầu của tụ điện 
làm phẳng. Thiết bị điều khiển động cơ điện (15) là thiết bị điều khiển động cơ điện 
điều khiển hệ thống động cơ điện có bộ chuyển đổi công suất điện (13), tụ điện làm 
phẳng (14) và động cơ điện AC ba pha (14), và có thiết bị phát (156u, 156v, 156w) phát 
tín hiệu điều biến (Vmu, Vmv, Vmw) bằng cách gộp tín hiệu hoà âm thứ ba (Vh1) với 
tín hiệu lệnh điện thế pha (Vu, Vv, Vw); thiết bị điều khiển điều khiển hoạt động của bộ 
chuyển đổi công suất điện bằng cách sử dụng tín hiệu điều biến; và thiết bị điều chỉnh 
(155) điều chỉnh biên độ của tín hiệu hoà âm thứ ba, thiết bị điều chỉnh điều chỉnh biên 
độ của tín hiệu hoà âm thứ ba nhờ đó giá trị pic của điện thế (VH) giữa các đầu của tụ 
điện làm phẳng trong trường hợp biên độ của tín hiệu hoà âm thứ ba được điều chỉnh 
nhỏ hơn giá trị pic của điện thế giữa các đầu trong trường hợp biên độ của tín hiệu hoà 
âm thứ ba không được điều chỉnh. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh, bộ phận xử lý tín hiệu, bộ 

kết xuất lập thể, bộ mã hóa âm thanh và bộ giải mã âm thanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để xử lý tín hiệu âm thanh, bộ phận xử lý tín hiệu, bộ 

kết xuất lập thể, bộ mã hóa âm thanh và bộ giải mã. Phương pháp xử lý tín hiệu âm 
thanh (504) phù hợp với đáp ứng xung phòng. Tín hiệu âm thanh (504) được xử lý (502) 
có phần đầu của đáp ứng xung phòng tách biệt với vang âm cuối của đáp ứng xung 
phòng, trong đó việc xử lý (514) vang âm cuối bao gồm việc tạo ra tín hiệu vang âm 
định tỷ lệ, việc định tỷ lệ (526) phụ thuộc vào tín hiệu âm thanh (504). Phần đầu được 
xử lý (506) của tín hiệu âm thanh (504) và tín hiệu vang âm định tỷ lệ được tổ hợp. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dùng để phòng ngừa bệnh ung thư phổi, vacxin và kit 

chứa chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa ít nhất một ARN thông tin mã hóa tổ hợp của 

kháng nguyên có khả năng tạo ra đáp ứng miễn dịch (thích ứng) ở động vật có vú, trong 
đó kháng nguyên này được chọn từ nhóm bao gồm 5T4 (glycoprotein lá nuôi phôi bào, 
TPBG), Survivin (protein 5 chứa chuỗi lặp lại IAP của baculovirut; BIRC5), NY-ESO-1 
(caxinom tế bào vảy thực quản New York 1, CTAG1B), MAGE-C1 (họ kháng nguyên u 
melanin C1), MAGE-C2 (họ kháng nguyên u melanin C2), và MUC1 (muxin 1). Sáng 
chế còn đề cập đến vacxin chứa ít nhất một ARN thông tin mã hóa tổ hợp của kháng 
nguyên này, và việc sử dụng chế phẩm để sản xuất vacxin và/hoặc vacxin nhằm tạo ra 
đáp ứng miễn dịch để phòng ngừa bệnh ung thư phổi, tốt hơn là ung thư phổi tế bào 
không nhỏ (NSCLC), và các bệnh lý hoặc rối loạn liên quan đến nó. Cuối cùng, sáng 
chế đề cập đến kit, cụ thể là kit nhiều thành phần, chứa chế phẩm và/hoặc vacxin này. 
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(54) Bộ giải mã âm thanh, bộ mã hóa âm thanh, phương pháp cung 

cấp phép biểu diễn tín hiệu được mã hóa và phương pháp cung 
cấp ít nhất bốn tín hiệu kênh âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã âm thanh để cung cấp ít nhất bốn tín hiệu kênh băng 
thông được mở rộng trên cơ sở phép biểu diễn tín hiệu được mã hóa, được cấu hình để 
cung cấp tín hiệu trộn giảm thứ nhất và tín hiệu trộn giảm thứ hai trên cơ sở sự biểu diễn 
tín hiệu được mã hóa kết hợp của tín hiệu trộn giảm thứ nhất và tín hiệu trộn giảm thứ 
hai sử dụng sự giải mã đa kênh. Bộ giải mã âm thanh được cấu hình để cung cấp ít nhất 
một tín hiệu kênh âm thanh thứ nhất và một tín hiệu kênh âm thanh thứ hai trên cơ sở tín 
hiệu trộn giảm thứ nhất sử dụng sự giải mã đa kênh. Bộ giải mã âm thanh được cấu hình 
để cung cấp ít nhất một tín hiệu kênh âm thanh thứ ba và một tín hiệu kênh âm thanh 
thứ tư trên cơ sở tín hiệu trộn giảm thứ hai sử dụng sự giải mã đa kênh. Bộ giải mã âm 
thanh được cấu hình để thực hiện việc mở rộng băng thông đa kênh trên cơ sở tín hiệu 
kênh âm thanh thứ nhất và tín hiệu kênh âm thanh thứ ba, để thu được tín hiệu kênh âm 
thanh băng thông mở rộng thứ nhất và tín hiệu kênh âm thanh băng thông mở rộng thứ 
ba. Bộ giải mã âm thanh được cấu hình để thực hiện việc mở rộng băng thông đa kênh 
trên cơ sở tín hiệu kênh âm thanh thứ hai và tín hiệu kênh âm thanh thứ tư, để thu được 
tín hiệu kênh băng thông mở rộng thứ hai và tín hiệu kênh băng thông mở rộng thứ tư. 
Bộ mã hóa âm thanh được cấu hình trên cơ sở sử dụng cấu hình liên quan của bộ giải mã 
tương ứng. 
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(54) Thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh được mã hóa 

bao gồm tín hiệu lõi được mã hóa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp giải mã tín hiệu âm thanh được mã hóa bao 

gồm tín hiệu lõi được mã hóa. Thiết bị giải mã tín hiệu âm thanh được mã hóa bao gồm 
tín hiệu lõi được mã hóa (1), bao gồm: bộ giải mã lõi (1400) để giải mã tín hiệu lõi được 
mã hóa (1401) để thu được tín hiệu lõi được giải mã; bộ tạo « (1404) để tạo ra một hoặc 
nhiều ô quang phổ có các tần số không được bao gồm trong tín hiệu lõi được giải mã sử 
dụng phần quang phổ của tín hiệu lõi được giải mã; và bộ lọc trực giao (1406) để lọc 
trực giao theo quang phổ của tín hiệu lõi được giải mã và ô tần số có biên độ cao hơn 
hoặc để lọc trực giao theo quang phổ ô tần số thứ nhất và ô tần số thứ hai. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị truyền, thiết bị thu và phương pháp xử lý tín hiệu 

trong các thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền tín hiệu, thiết bị thu tín hiệu và phương pháp xử lý 

tín hiệu trong các thiết bị này. Thiết bị truyền tín hiệu bao gồm: bộ tạo gói dải gốc được 
tạo cấu hình để tạo ra gói dải gốc có phần đầu và dữ liệu tải hữu ích tương ứng với dòng 
dữ liệu nhập vào; bộ tạo khung được tạo cấu hình để tạo ra khung chứa gói dải gốc; bộ 
xử lý tín hiệu được tạo cấu hình để xử lý khung đã tạo ra; và bộ truyền được tạo cấu 
hình để truyền khung đã được xử lý, trong đó phần đầu chứa thông tin về việc số lượng 
gói rỗng được xoá bỏ khi tạo ra gói dải gốc có lớn hơn số lượng định trước hay không, 
thông tin về số lượng gói trong gói dải gốc, và thông tin về số lượng gói rỗng được xoá 
bỏ. 
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2. MIKROCAPS D.O.O.   (SI) 
Strazajeva 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 

(72) GIBBS, Hugh Wynn  (GB), GOL, Franjo  (DE), VRHUNEC, Aljosa (SI), STEPANEC, 
Dejan (SI), PUSLAR, Jurij (SI) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm phủ trên cơ sở dung môi có thể đóng rắn bằng cách 

oxy hóa, phương pháp ngăn cản sự tạo màng của chế phẩm này 
và phương pháp tạo ra chất làm khô được sử dụng trong chế 
phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ trên cơ sở dung môi có thể đóng rắn bằng cách oxy 
hóa, phương pháp ngăn ngừa sự tạo màng của chế phẩm này và phương pháp tạo ra chất 
làm khô được sử dụng trong chế phẩm này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sơn, mực và các chế phẩm phủ khác, đặc biệt là các 
chế phẩm trên cơ sở alkyt chứa chất làm khô chứa kim loại, như các hợp chất chứa sắt 
và mangan, có xu hướng giảm tạo màng khi bảo quản. 
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(11) 47537 
(21) 1-2016-00640 (51) 7 C07D  471/04,  487/04,  519/00, 

A61K  31/4709,  31/4985, A61P  
35/00,  37/00 

(22) 22.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/FR2014/051885     22.07.2014 (87) WO2015/011397 A1 29.01.2015 
(30) 13/57265          23.07.2013      FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2016 
(71) 1. LES LABORATOIRES SERVIER  (FR) 

35 rue de Verdun, 92284 Suresnes Cedex, France 
2. VERNALIS (R&D) LIMITED  (GB) 
100 Berkshire Place, Wharfedale Road, Winnersh, Berkshire RG41 5RD, United 
Kingdom 

(72) Arnaud LE TIRAN (FR), Thierry LE DIGUARHER (FR), JÐr«me-Benoit STARCK 
(FR), Jean-Michel HENLIN (FR), Guillaume DE NANTEUIL (FR), Olivier 
GENESTE (FR), James Edward Paul DAVIDSON (GB), James Brooke MURRAY 
(NZ), I-Jen CHEN (GB) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hợp chất indolizin, quy trình điều chế và dược phẩm chứa 

chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
trong đó Ra, Rb. Rc, Rd, T, R3, R4, R5, X, Y và Het như được định nghĩa trong phần 
mô tả. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế và dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(22) 29.05.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/TR2014/000195     29.05.2014 (87) WO2015/012773 29.01.2015 
(30) 2013/08986          24.07.2013      TR 
(71) 1. KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI  (TR) 
Alikahya Fatih Mahallesi, Sanayi Caddesi, No:90, Izmit, 41310 Kocaeli, Turkey 
2. AGTEKS ORME VE TEKSTIL ENDUSTRIYEL SANAYI VE TICARET LTD STI  
(TR) 
BOSB Bakircilar San. Sit., Orkide Cd. 5/7 Beylikduzu 34524 Istanbul, Turkey 

(72) AGRIKLI, Mehmet (TR), ATES, M. Huseyin (TR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm khống chế đường kính ba lông 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm khống chế đường kính ba lông (1) cho phép đường kính ba lông 
được khống chế chính xác bởi các bộ cảm biến vị trí (3) trên các máy xe sợi bện sợi trực 
tiếp, và do vậy làm giảm sự tiêu thụ năng lượng. Mục đích cơ bản của sáng chế là đề 
xuất cụm khống chế đường kính ba lông (1) để khống chế đường kính của ba lông tạo ra 
trong quá trình xe sợi có sự hồi tiếp và do vậy làm giảm tới mức tối thiểu sự tiêu thụ 
năng lượng. 
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(11) 47539 
(21) 1-2016-00677 (51) 7 C12N  1/14, A01N  63/04, C12R  

1/885 
(22) 25.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/048098     25.07.2014 (87) WO2015/013558 29.01.2015 
(30) 61/858,819          26.07.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2016 
(71) ADAPTIVE SYMBIOTIC TECHNOLOGIES LLC  (US) 

10738 Durland Avenue NE, Seattle, WA 98125, United States of America 
(72) RODRIGUEZ, Russell, John  (US), REDMAN, Regina, Soon (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng nấm phân lập Trichoderma harzianum ThLm1, chế phẩm 

phân vi sinh chứa chủng nấm này, phương pháp tăng cường khả 
năng chống chịu điều kiện khắc nghiệt của thực vật, phương 
pháp làm tăng khả năng chống chịu điều kiện khắc nghiệt và 
phương pháp làm tăng khả năng nảy mầm của hạt thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chủng nấm phân lập Trichoderma harzianum ThLml; chế phẩm 

phân vi sinh chứa chủng nấm này; phương pháp tăng cường khả năng chống chịu điều 
kiện khắc nghiệt của thực vật; phương pháp làm tăng khả năng chống chịu điều kiện 
khắc nghiệt; phương pháp làm tăng khả năng nảy mầm của hạt thực vật; phương pháp 
làm giảm sự hình thành các chủng nấm không phải là chủng Trichoderma harzianum ở 

thực vật; và thực vật hoặc hạt thực vật được bón với chủng nấm phân lập Trichoderma 

harzianum ThLml này. 
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(11) 47540 
(21) 1-2016-00679 (51) 7 C07K  16/18,  16/46, A61K  39/395 

(22) 29.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2014/008106     29.08.2014 (87) WO2015/030539 05.03.2015 
(30) 10-2013-0104112          30.08.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.02.2016 
(71) APRILBIO CO., LTD.  (KR) 

(202-208, A-dong, Kangwon National University Biomedical Science Building, Hyoja-
dong), 1, Gangwondaehak-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do 200-701, Republic of 
Korea 

(72) CHA, Sanghoon (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mảnh gắn kết kháng nguyên (Fab) gắn kết với albumin huyết 

thanh, cấu trúc dung hợp Fab-miền tác động kháng albumin 
huyết thanh và phương pháp làm tăng mức độ biểu hiện hòa 
tan của protein có hoạt tính sinh học  

  (57)     Sáng chế đề cập đến mảnh gắn kết kháng nguyên (Fab) và protein hoặc (poly)peptit 
dung hợp Fab-miền tác động chứa mảnh này. Fab theo sáng chế gắn kết đặc hiệu với 
albumin huyết thanh và nhờ đó làm tăng thời gian bán thải in vivo. Fab theo sáng chế 

được đặc trưng bởi nó không có các gốc xystein liên quan đến liên kết đisulfua nội 
chuỗi trong miền CH1 cũng như miền CKL. Protein hoặc (poly)peptit dung hợp Fab-miền 
tác động theo sáng chế có thể được tạo ra trong chu chất của E. coli với hiệu suất cao, và 

có được thời gian bán thải in vivo kéo dài. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến chủng E. coli 

tạo ra nhiều loại protein hoặc (poly)peptit dung hợp Fab-miền tác động khác nhau, và 
dược phẩm chứa các protein hoặc (poly)peptit dung hợp Fab-miền tác động này.  
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(11) 47541 
(21) 1-2016-00691 (51) 7 C08J  3/20,  3/22, C08K  3/00,  3/04,  

7/06, C08L  25/10, H01B  1/24, B82Y  
30/00, C08L  51/04,  55/02 

(22) 30.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/066389     30.07.2014 (87) WO2015/014897 05.02.2015 
(30) 13178973.7          01.08.2013      EP 
(71) TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY FELUY  (BE) 

Zone Industrielle C, B-7181 Seneffe, Belgium 
(72) ROUSSEAUX, Dimitri (BE), LHOST, Olivier (BE), LODEFIER, Philippe (BE), 

SCANDINO, Eddi (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hạt nhựa dùng trong quy trình điều chế vật liệu compozit, 

quy trình điều chế hạt nhựa này, vật liệu compozit và sản 
phẩm được tạo ra từ vật liệu này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt nhựa dùng trong quy trình điều chế vật liệu compozit, hạt nhựa 
này chứa hỗn hợp gồm polyme vô định hình thứ nhất và cacbon dạng ống nano chiếm ít 
nhất 5% tổng khối lượng hạt nhựa, tốt hơn là nằm trong khoảng từ 5% đến 15% tổng 
khối lượng hạt nhựa, trong đó hạt nhựa này có chỉ số dòng nóng chảy tải lượng cao 

(HLMI1) nhỏ hơn 40g/10 phút được đo ở 200°C dưới tải lượng 21,6kg theo tiêu chuẩn 
ISO 1133, và polyme vô định hình thứ nhất này có chỉ số dòng nóng chảy MFI1 ít nhất 

10g/10 phút đo được ở 200°C dưới tải lượng 5kg theo tiêu chuẩn ISO 1133H. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hạt nhựa nêu trên, vật liệu 
compozit và sản phẩm được tạo ra từ vật liệu này. 
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(11) 47542 
(21) 1-2016-00695 (51) 7 A61K  38/22 

(22) 19.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/070034     19.09.2014 (87) WO2015/040180 26.03.2015 
(30) 13185245.1          19.09.2013      EP 
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  (CH) 

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Switzerland 
(72) ZUBER, GÐrard (CH), FARINE, Marie (CH), SILVESTRINI, Patrick Charles (CH) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Hệ thống tạo sol khí để tạo ra các hạt muối nicotin và vật 

dụng tạo sol khí để sử dụng trong hệ thống tạo sol khí này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tạo sol khí bao gồm: nguồn nicotin (6); nguồn hợp chất 

bay hơi tăng cường khả năng phân phối (10) ở phía dòng ra của nguồn nicotin, trong đó 
hợp chất bay hơi tăng cường khả năng phân phối chứa axit; phương tiện làm nóng (18) 
để làm nóng nguồn nicotin; và lớp chắn truyền nhiệt riêng biệt về mặt vật lý (8) ở giữa 
nguồn nicotin và nguồn hợp chất bay hơi tăng cường khả năng phân phối. Tốt hơn là, 
phương tiện làm nóng được cấu tạo để làm nóng nguồn nicotin đến nhiệt độ nằm trong 

khoảng từ khoảng 80°C đến khoảng 150°C. Lớp chắn truyền nhiệt tốt hơn là được cấu 
tạo sao cho khi sử dụng, nhiệt độ của nguồn hợp chất bay hơi tăng cường khả năng phân 

phối nhỏ hơn khoảng 50°C, khi nguồn nicotin được làm nóng đến nhiệt độ nằm trong 

khoảng từ khoảng 80°C đến khoảng 150°C bởi phương tiện làm nóng. Lớp chắn truyền 
nhiệt có thể bao gồm vật liệu rắn có độ ẩm tương đối nhỏ hơn khoảng 1W trên mét 

Kelvin (W/m*K)) ở nhiệt độ 23°C và độ ẩm tương đối 50%. Theo cách khác, lớp chắn 
truyền nhiệt có thể bao gồm khoang có chiều dài ít nhất khoảng 8mm. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập đến vật dụng tạo sol khí để sử dụng trong hệ thống tạo sol khí này. 
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(22) 17.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/069041         17.07.2014 (87) WO2015/016077 A1 05.02.2015 
(30) 2013-159080         31.07.2013      JP 

2013-203832         30.09.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2016 
(71) TOYO SUGAR REFINING CO., LTD.  (JP) 

18-20, Nihonbashi-Koamicho, Chuo-ku, Tokyo 1030016, Japan 
(72) SATO, Shuichi (JP), AIZAWA, Yasushi (JP), IIDA, Yoshihisa (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp ngăn ngừa sự biến chất của thành phần có mùi 

thơm, chế phẩm thơm và chế phẩm khử mùi chứa hợp chất D-
glucopyranosylglyxerol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp ngăn ngừa sự biến chất (oxy hóa, phân hủy hoặc quá 
trình tương tự) của nhiều loại thành phần có mùi thơm, ví dụ, các thành phần có mùi 
thơm như chất thơm hoặc thành phần tạo mùi như các axit béo không no; và chế phẩm 
thơm trong đó sự biến chất của chất thơm được ngăn ngừa (chế phẩm thơm được làm ổn 
định) và chế phẩm khử mùi có khả năng ngăn ngừa sự biến chất của axit béo không no. 
Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước để cho D-glucopyranosylglyxerol cùng tồn 
tại với thành phần có mùi thơm. Ví dụ về các thành phần có mùi thơm bao gồm chất 
thơm và axit béo không no. Chế phẩm thơm theo sáng chế chứa ít nhất một chất thơm và 
D-glucopyranosylglyxerol làm thành phần hoạt tính để ngăn ngừa sự biến chất của chất 
thơm này. Chế phẩm khử mùi theo sáng chế chứa D-glucopyranosylglyxerol làm thành 
phần hoạt tính để ngăn ngừa sự biến chất của axit béo không no. 
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(11) 47544 
(21) 1-2016-00716 (51) 7 C04B  26/32, C08L  83/04 

(22) 05.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/066835     05.08.2014 (87) WO2015/028267 A1 05.03.2015 
(30) 10 2013217 220.6          28.08.2013      DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2016 
(71) WACKER CHEMIE AG  (DE) 

Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 Munchen, Germany 
(72) Detlev Ostendorf (DE), Uwe Scheim  (DE), Daniel Schildbach (DE) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Chế phẩm nhựa có thể lưu hóa và phương pháp sản xuất chế 

phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa có thể lưu hóa. Chế phẩm nhựa này chứa thành 

phần nhựa (A1) bao gồm ít nhất một nhựa polysiloxan hữu cơ và thành phần silic hữu cơ 
(A2). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm này và phương 
pháp sản xuất đá nhân tạo có sử dụng chế phẩm nhựa này. 
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(11) 47545 
(21) 1-2016-00717 (51) 7 C08L  83/04, C08K  3/00 

(22) 11.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/067166     11.08.2014 (87) WO2015/028296 A1 05.03.2015 
(30) 10 2013 217221.4          28.08.2013      DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.02.2016 
(71) WACKER CHEMIE AG  (DE) 

Hanns-Seidel-Platz 4, 81737 Munchen, Germany 
(72) Detlev Ostendorf (DE), Uwe Scheim (DE), Daniel Schildbach (DE) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Chế phẩm có thể liên kết ngang trên cơ sở các hợp chất silic 

hữu cơ, phương pháp sản xuất chế phẩm này và thân đúc được 
tạo ra từ chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm có thể liên kết ngang (M) trên cơ sở các hợp chất silic 
hữu cơ A chứa tỷ lệ chất độn (B) với lượng ít nhất là 85% khối lượng với điều kiện là 
thành phần (B) chứa ít nhất là 20% chất độn loại hạt thô có cỡ hạt từ 0,2 mm đến 10 
mm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm này, và thân 
đúc được tạo ra từ chế phẩm này. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Chậu trồng cây phong lan có rễ trên không 

  (57)     Sáng chế đề xuất chậu trồng cây phong lan có rễ trên không, chậu này có các khe rãnh 
(4) để cho các rễ cây và/hoặc lá cây (2a) đi qua. Chậu được cấu tạo từ các phần chậu 
riêng biệt (5, 6) được bố trí để được liên kết tại mặt giao tuyến (7), do đó có thể chèn 
các rễ cây, chẳng hạn vào bên trong các phần chậu ở trạng thái tách rời, và để giữ các rễ 
cây, chẳng hạn ở trạng thái liên kết của chúng. Phần chậu thứ nhất (5) bao gồm phần 
đáy chậu (10) và ba phần mặt bên (11, 12, 13). Phần chậu thứ hai (6) bao gồm phần mặt 
bên (14) và được bố trí để có thể liên kết được với phần chậu thứ nhất tạo thành mặt 
chậu thứ tư ở trạng thái mà các phần chậu được liên kết với nhau. Phần đáy chậu (1) và 
hai phần mặt bên (11, 13) mở rộng về phía mặt giao tuyến (7) có các khe rãnh (4) được 
mở về phía mặt giao tuyến (7). 
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(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) SORRENTINO, Stefano (IT), MASINI, Gino Luca (IT), WANSTEDT, Stefan (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây thứ nhất và phương pháp 

truyền thông không dây được thực hiện bởi thiết bị truyền 
thông không dây thứ nhất 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị truyền thông không dây thứ nhất (14-1) thuộc về nhóm thứ 
nhất (12-1) trong số nhiều nhóm (12) gồm các thiết bị truyền thông không dây (14). Các 
thiết bị (14) trong nhóm (12) đã cho bất kỳ được đồng bộ hóa với cùng tham chiếu định 
thời và các thiết bị (14) trong các nhóm (12) khác nhau không được đồng bộ hóa với 
cùng tham chiếu định thời. Thiết bị thứ nhất (14-1) nhận tin nhắn chỉ thị, đối với mỗi 
nhóm trong số một hoặc nhiều nhóm (12), phạm vi của các trị số có thể cho độ lệch giữa 
tham chiếu định thời của nhóm (12) đó và tham chiếu định thời chung. Phạm vi giải 
thích cho tính không ổn định trong độ lệch đó. Thiết bị thứ nhất (14-1) xác định dựa trên 
một hoặc nhiều phạm vi, các quãng thời gian trong đó dự tính nhận được phần truyền tín 
hiệu điều khiển trực tiếp ở thiết bị thứ nhất (14-1) từ một hoặc nhiều thiết bị (14) trong 
một hoặc nhiều nhóm khác (12-2, 12-3). Sau đó, thiết bị thứ nhất (14-1) điều chỉnh các 
quãng thời gian trong đó nó được tạo cấu hình để hoạt động trong trạng thái thức để bao 
quanh các quãng thời gian trong đó dự tính nhận được phần truyền tín hiệu điều khiển 
trực tiếp. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất thieno[2,3-c]pyran và dược phẩm chứa chúng để điều 

trị bệnh xơ nang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung I: 

 

 
(I) 

 
trong đó R1 là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế có tác dụng 
để điều trị bệnh xơ nang. Sáng chế đề cập đến hợp chất, phương pháp điều chế và dược 
phẩm chứa hợp chất này. Sáng chế cũng mô tả phương pháp điều trị bệnh xơ nang bằng 
cách sử dụng hợp chất theo sáng chế. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
242 

(11) 47549 
(21) 1-2016-00739 (51) 7 A61K  9/00,  9/16,  9/20,  9/28,  

31/5377, A61P  35/00 
(22) 29.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/048741     29.07.2014 (87) WO2015/017466 05.02.2015 
(30) 61/860,198          30.07.2013      US 
(71) GILEAD CONNECTICUT, INC.  (US) 

c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, United States of 
America 

(72) LI, Bei  (CN), SPERGER, Diana (US), STEFANIDIS, Dimitrios (CA), CASTEEL, 
Melissa, Jean  (US), PAKDAMAN, Rowchanak  (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa chất ức chế tyrosin kinaza ở lá lách (SYK), 

phương pháp sản xuất viên nén và quy trình bào chế thuốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức (I): 

 

 
 
hoặc muối dược dụng, hoặc hydrat của nó, và ít nhất một polyme dược dụng. Muối dược 
dụng của hợp chất có công thức (I), hoặc hydrat của nó, có thể là muối mesylat, bao 
gồm, ví dụ, muối mono-mesylat hoặc bis-mesylat, hoặc hydrat của nó. Sáng chế còn đề 
cập đến quy trình bào chế dược phẩm này. 
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Hideshi OHBA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xe cơ giới 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe cơ giới có ống điều hòa không khí để nạp không khí đã điều hòa 
được điều hòa bởi máy điều hòa không khí gồm có: đường dẫn không khí được tạo ra ở 
phần trên của xe cơ giới dọc theo phương chiều dọc và được kết cấu để phân bố không 
khí đã điều hòa được điều hòa bởi máy điều hòa không khí theo phương chiều dọc của 
xe cơ giới; và các cổng cấp được tạo ra dọc theo phương chiều dọc của đường dẫn không 
khí, trong đó mỗi cổng cấp được bố trí có tấm đóng kín được bố trí để che cổng cấp với 
các khoảng trống giữa tấm đóng kín và cổng cấp và giữa tấm đóng kín và ống điều hòa 
không khí, các đường dòng tách để tách không khí đã điều hòa được xả ra qua các cổng 
cấp dọc theo phương chiều rộng của xe cơ giới được tạo ra giữa các tấm đóng kín được 
bố trí ở các cổng cấp và các cổng cấp, mỗi đường dòng tách có đầu ra qua đó không khí 
đã điều hòa trong đường dòng tách bị đẩy vào xe cơ giới, và chi tiết điều khiển tốc độ 
chảy không khí được bố trí ở ít nhất một trong số các cổng cấp và một trong số các 
đường dòng tách tương ứng, chi tiết kiểm soát tốc độ chảy không khí điều chỉnh tốc độ 
chảy không khí của không khí đã điều hòa đi qua đường dòng tách. 
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SANTOS, Leandro L. (BR), SCHMITH, Virginia D. (US) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dùng khu trú để điều trị chứng đổ mồ hôi quá mức 

  (57)   Sáng chế đề cập đến hợp chất 4-[hydroxyl(diphenyl)metyl]-1-{2-
[(phenylmetyl)oxy]etyl}-1-azoniabixyclo[2.2.2]octan và anion dược dụng của nó dùng 
khu trú để điều trị hoặc ngăn ngừa chứng đổ mồ hôi quá mức và chế phẩm chứa hợp 
chất này. 
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Agnes, Eva (US), VENIANT-ELLISON, Murielle (US), SHIMAMOTO, Grant (US), 
MIN, Xiaoshan  (CN), WANG, Zhulun (US), TANG, Jie (US), KANNAN, 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Protein dung hợp chứa yếu tố biệt hóa sinh trưởng 15 (GDF-15) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc chứa GDF15 và các thể dime, tetrame của chúng. Cấu trúc 
chứa GDF15 và các thể dime, tetrame của chúng theo sáng chế có thể được sử dụng để 
điều trị hoặc cải thiện tình trạng rối loạn chuyển hóa. Theo các phương án khác nhau, 
tình trạng rối loạn chuyển hóa này là bệnh đái tháo đường typ 2, bệnh béo phì, bệnh rối 
loạn lipit máu, tình trạng gia tăng nồng độ glucoza, tình trạng gia tăng nồng độ insulin 
và bệnh thận đái tháo đường. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
246 

(11) 47553 
(21) 1-2016-00751 (51) 7 H02K  7/075 

(22) 27.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2014/007957    27.08.2014 (87) WO2015/030478 A1 05.03.2015 
(30) 10-2013-0104731         02.09.2013      KR 

10-2014-0089528         16.07.2014      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.02.2016 
(75) KIM, TAE SANG  (KR) 

41-1, Hwanggoran-gil, Siheung-si, Gyeonggi-do 429-030, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Rôto dùng cho môtơ loại dẹt và môtơ loại dẹt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến môtơ loại dẹt và cụ thể hơn đề cập đến: rôto có cấu trúc mới, mà có 
thể sử dụng được cho môtơ rung loại dẹt, và loại tương tự, được thiết kế để lắp được cho 
thiết bị đầu cuối di động cá nhân, máy tính bảng cá nhân, máy chơi điện tử, hoặc bộ 
điều khiển từ xa và môtơ loại dẹt chứa nó. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất tương tự cortistatin và dược phẩm chứa hợp chất 

này dùng để điều trị bệnh ung thư 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất tương tự cortistatin. Hợp chất này là phối tử peptit dùng để 

ngăn ngừa và điều trị các bệnh, trong đó các thụ thể có khả năng gắn kết với cortistatin. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế hợp chất và dược phẩm chứa hợp 
chất này dùng để điều trị bệnh ung thư. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thuyền không chìm và phương pháp chế tạo thuyền này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuyền không chìm cải tiến, thuyền này bao gồm: ít nhất một thiết 

bị nổi chính (1) có dạng ống thon dài và có chức năng làm thân chính của thuyền. ít 
nhất một thiết bị nổi cân bằng (3) được cố định song song với thiết bị nổi chính (1). ít 
nhất hai thanh cân bằng (2) được cố định để nối thiết bị nổi chính (1) với thiết bị nổi cân 
bằng (3). Các bộ phận (A, B, C, D, E, F, G, và H) dùng làm các chi tiết để lắp ráp 
thuyền không chìm. Động cơ dạng môtơ (4) làm môtơ hoặc cơ cấu dẫn động dùng cho 
thuyền để khiến cho thuyền di chuyển nhanh. Bánh lái (5) để định hướng hoặc lái 
thuyền theo hướng mong muốn bởi người lái thuyền. Dấu hiệu đặc trưng của mũi trước 
của thiết bị nổi chính là mũi này có hình dạng phẳng mỏng sao cho mũi này có tính thủy 
động lực học và có thể rẽ nước tốt. 
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(71) GRG HUITONG FINANCIAL SERVICES CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P.R. 
China 

(72) WENG, Qiuhua (CN), TAN, Dong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu tách tờ tiền kiểu cánh quạt và máy tự phục vụ trong 

ngành tài chính 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu tách tờ tiền kiểu cánh quạt và máy tự phục vụ trong ngành tài 

chính. Cơ cấu tách tờ tiền kiểu cánh quạt bao gồm: cánh quạt vận chuyển được làm 
thích ứng để tách các tờ tiền, bộ cảm biến phát hiện trạng thái cánh quạt và cơ cấu vận 
chuyển tờ tiền, và còn có ít nhất một bộ cảm biến dạng hình chữ U được cố định trên 
cánh quạt vận chuyển và được làm thích ứng để phát hiện xem tờ tiền có đi vào cánh 
quạt vận chuyển hay không. Bộ cảm biến dạng hình chữ U có đầu phát tín hiệu và đầu 
thu tín hiệu được bố trí ở cùng phía của cánh quạt vận chuyển, đầu phát tín hiệu và đầu 
thu tín hiệu được bố trí cách nhau với một khoảng cách nhất định và tạo ra đầu hở của 
bộ cảm biến dạng hình chữ U. Giải pháp phát hiện xem tờ tiền có được gài vào cánh 
quạt hay không nhờ bộ cảm biến dạng hình chữ U để kiểm soát chuyển động quay của 
cánh quạt vận chuyển có độ chính xác cao hơn so với kỹ thuật thông thường. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2016 
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(72) BLINN, James, Robert (US), FLICK, Andrew, Christopher (US), WENNERSTAL, 

Goran, Mattias (SE), JONES, Peter (GB), KAILA, Neelu (US), KIEFER, James, 
Richard, Jr. (US), KURUMBAIL, Ravi, G. (US), MENTE, Scot, Richard (US), 
MEYERS, Marvin, Jay (US), SCHNUTE, Mark, Edward (US), THORARENSEN, Atli 
(US), XING, Li (US), ZAMARATSKI, Edouard (SE), ZAPF, Christoph, Wolfgang 
(US) 

(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

(54) Hợp chất ức chế hoạt tính của thụ thể mồ côi liên quan đến 
thụ thể axit retinoic C2 và dược phẩm chứa chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất ức chế hoạt tính của thụ thể mồ côi liên quan đến thụ thể 
axit retinoic C2 (retinoic acid receptor-related orphan receptor C2: RORC2) vμ/hoÆc làm 
giảm lượng IL-17 và dược phẩm chứa chúng để điều trị các rối loạn bệnh lý khác nhau. 
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(86) PCT/CN2013/080723      02.08.2013 (87) WO2015/013980 05.02.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2016 
(75) LIOU DAVID  (TW) 

No. 24, Jhongyang 3rd St., Sindian District, New Taipei City 231, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Tuabin nước và cơ cấu điều khiển tuabin này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tua-bin nước, thiết bị bao gồm: trục nước, các khung cánh, 
các cánh tua-bin, trục quay và cơ cấu điều khiển cánh. Trục nước là trục thứ nhất. Các 
khung cánh được phân bố tỏa tròn quanh trục nước. Các cánh tua-bin được gắn trên các 
khung cánh tương ứng. Trục quay là trục thứ hai, được bố trí tương ứng trên một trong 
các khung cánh để cho phép một trong các cánh tua-bin tương ứng với khung cánh 
tương ứng được gắn có thể quay trên khung cánh tương ứng. Sáng chế cũng đề cập tới 
cơ cấu điều khiển cánh được bố trí ở đầu đối diện với trục quay trên khung cánh tương 
ứng, trong đó cánh tua-bin được gắn trên khung cánh tương ứng có bộ phận dừng liền kề 
với cơ cấu điều khiển cánh. 
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(21) 1-2016-00783 (51) 7 A47J  37/06,  33/00 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2016 
(75) HONG, GIL MONG  (KR) 

(Mokdong, 1ST FI) 38-6, Mokdongjungangbuk-ro 6-gil Yangcheon-gu, Seoul 158-811, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ bếp nướng dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ bếp nướng dùng một lần có thể được sử dụng ngoài trời một 
cách đơn giản và dễ dàng và cụ thể hơn là đến bộ bếp nướng dùng một lần cho phép 
người tiêu dùng nướng thực phẩm chẳng hạn thịt hoặc cá một cách đơn giản và dễ dàng 
mà không cần thiết bị đốt nóng riêng biệt. Bộ bếp nướng dùng một lần của sáng chế 
chứa than củi, tấm nướng, và nhiên liệu rắn để nhóm lửa than củi bên trong vỏ giấy được 
phủ lớp cách nhiệt để cho phép bộ bếp nướng này được lấy ra và sử dụng một cách đơn 
giản và dễ dàng, và do đó dễ dàng sản xuất do kết cấu đơn giản của bộ bếp nướng. 
Ngoài ra, do vỏ được làm bằng giấy, tấm đỡ của lò than được làm bằng kim loại, và lò 
than và tấm nướng được làm bằng tấm nhôm mỏng. Mỗi phần tử này có thể được tách 
rời và tái chế một cách dễ dàng tại thời điểm vứt bỏ. 
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(21) 1-2016-00786 (51) 7 B65D  43/16,  1/10 

(22) 02.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/002134     02.08.2014 (87) WO2015/024631 26.02.2015 
(30) 01432/13          21.08.2013      CH 
(71) ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG  (AT) 

Allmendstrasse 81, A-6971 Hard, Austria 
(72) KUENZ, Johann (AT), WESTHOFEN, Christa (AT), GARCIA GRANADOS, IsraeI 

(AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đồ chứa làm bằng chất dẻo có cổ rộng dùng cho vật liệu rời, 

được chế tạo nhờ sử dụng phương pháp ép đùn-đúc thổi và có 
nắp đóng kín 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đồ chứa làm bằng chất dẻo có cổ rộng (1) được chế tạo nhờ sử dụng 
phương pháp ép đùn-đúc thổi và có nắp đóng kín (4) mà có thể được gắn không tháo ra 
được vào cổ đồ chứa (3) của đồ chứa làm bằng chất dẻo có cổ rộng (1), cổ đồ chứa này 
có miệng đồ chứa (30). Các phần nhô khóa (32), mà rỗng do phương pháp chế tạo, được 
bố trí trên thành bên ngoài (31) của cổ đồ chứa (3), các phần nhô này được phân bố trên 
chu vi của cổ đồ chứa (3) và nhô ra từ thành bên ngoài (31) của cổ đồ chứa (3). Thành 
trong của vỏ bọc của nắp đóng kín (4) được tạo các rãnh khóa tương ứng (52). Trong 
trường hợp nắp đóng kín (4) gắn trên cổ đồ chứa (3), các chi tiết khóa liên động (32, 52) 
được che không tiếp cận được bởi một phần của vỏ bọc (41) của nắp đóng kín (4). 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2016 
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(72) SASAKI, Akihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cửa tủ lạnh và tủ lạnh có cửa tủ lạnh này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cửa tủ lạnh được bố trí sao cho có thể giảm tới mức tối thiểu sự gia 
tăng chi phí sản xuất và sự giảm độ bền, và tủ lạnh có cửa tủ lạnh này. Cửa tủ lạnh gồm 
bộ cửa (20) chứa vật liệu cách nhiệt chân không (6), bộ cửa (20) được nạp cách nhiệt 
chân không xốp, khung (7b1, 7b2) được lắp vào bộ cửa (20), khung (7b1, 7b2) được sử 
dụng để đỡ tháo ra được bộ cửa (20), chi tiết bắt chặt (11) để bắt chặt khung (7b1, 7b2) 
vào bộ cửa (20), panen sau (8) được bố trí bên trong bộ cửa (20), panen sau (8) được lắp 
bằng chi tiết bắt chặt (11), và chi tiết bảo vệ (10) được lắp vào panen sau (8) đối diện 
với phía đầu xa của chi tiết bắt chặt (11) nhô ra về phía bộ cửa (20). Vật liệu cách nhiệt 
chân không xốp được nạp vào khe hở (P) được xác định giữa chi tiết bảo vệ (10) và 
panen sau (8). 
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(71) SUNTORY HOLDINGS LIMITED  (JP) 

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan 
(72) UENO, Toshiya (JP), KOMINAMI, Masaru (JP), KASAJIMA, Naoki (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa hydroxytyrosol hoặc dẫn xuất của nó và hợp 

chất có nhóm galoyl, và chế phẩm tăng cường sự hấp thu 
hydroxytyrosol hoặc dẫn xuất của nó in vivo 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chứa hydroxytyrosol hoặc dẫn xuất của nó và hợp chất có 
nhóm galoyl, và chế phẩm tăng cường sự hấp thu hydroxytyrosol hoặc dẫn xuất của nó 
in vivo, kéo dài thời gian lưu in vivo, và duy trì tác dụng này. Theo kết quả của các 
nghiên cứu chuyên sâu, các tác giả sáng chế phát hiện thấy sự hấp thu hydroxytyrosol 
hoặc dẫn xuất của nó có thể được tăng cường và thời gian lưu in vivo có thể được kéo 
dài bằng cách sử dụng kết hợp hydroxytyrosol hoặc dẫn xuất của nó với hợp chất có 
nhóm galoyl. 
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3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) MCMILLEN, Mark W. (US), SILVERNAIL, Nathan J. (US), VOTRUBA-DRZAL, 

Peter L. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dung dịch rửa hoạt hóa, phương pháp xử lý nền và nền được xử 

lý bằng dung dịch này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch rửa hoạt hóa dùng để xử lý nền, dung dịch rửa này chứa: 

thành phần thứ nhất là chất làm phân tán chứa các hạt phosphat của kim loại hóa trị hai 

hoặc hóa trị ba có cỡ hạt trung bình không lớn hơn 10m, và thành phần thứ hai gồm 

copolyme thứ nhất và copolyme thứ hai. Copolyme thứ nhất được tạo ra bằng cách 
polyme hóa etylen oxit, propylen oxit hoặc hỗn hợp của chúng, trong đó một đầu của 
copolyme thứ nhất được kết thúc bằng nhóm amin, nhóm hydroxyl hoặc nhóm alkyl. 
Copolyme thứ hai được tạo ra bằng cách polyme hóa styren và monome thứ hai chứa ít 
nhất một nhóm carboxylat, nhóm anhydrit hoặc hỗn hợp của chúng. Monome thứ hai 
này có mặt với lượng nhỏ hơn 50% tổng trọng lượng thành phần thứ hai. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xử lý nền bằng dung dịch rửa hoạt hóa 
nêu trên và nền được xử lý bằng dung dịch này. 
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(72) WESTOBY, Scott (GB) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vải dệt thích hợp để sản xuất túi khí dùng cho xe cộ và túi khí 

sản xuất bằng vải này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất vải dệt thích hợp để sản xuất túi khí dùng cho xe 

cộ. Vải này được dệt từ nhiều dải dọc và dải ngang làm bằng polyme, ví dụ polyamit, tốt 
hơn là được cắt, tốt hơn là theo hướng dọc máy, từ màng polyme dẻo nhiệt, và tốt hơn là 
từ màng đã được kéo ít nhất theo hướng dọc máy. Vải thu được không những có trọng 
lượng chuẩn tương đối thấp, thể tích đóng gói nhỏ và gọn đặc thù của màng nilon, mà 
vải túi khí dạng dệt từ sợi này còn có độ bền chịu xé tương đối cao và dung hạn hư hỏng 
cao. 
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(72) TAKEDA Kenichi (JP), INOSE Koji (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu nối mạch điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập tới việc lắp phần đầu cuối nhô (20) và phần đầu cuối được tạo rãnh (48) 
với nhau trong các kết cấu nối mạch điện tử (10A, 10B), nắp che bảo vệ (30) được tháo 
ra khỏi phần đầu cuối nhô (20) để có phần bịt kín bằng nhựa (24) khớp vừa vào đó, và 
nắp che bảo vệ được khớp vừa trong vỏ (42), có thiết bị mạch điện tử (12) chứa trong 
phần được tạo rãnh (44). Trong trường hợp này, rãnh giữa nắp che bảo vệ (30) và vỏ 
(42) được bịt kín nhờ chi tiết bịt kín (38). 
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(11) 47566 
(21) 1-2016-00834 (51) 7 B41J  2/175 

(22) 17.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/075336          17.09.2014 (87) WO2015/041364 26.03.2015 
(30) 2013-193043          18.09.2013      JP 

2014-171029          25.08.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2016 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Tatsuo NANJO (JP), Yasuo KOTAKI  (JP), Kenta UDAGAWA  (JP), Hiroshi 

KOSHIKAWA  (JP), Wataru TAKAHASHI  (JP), Koichi KUBO  (JP), Shigeki FUKUI 
(JP), Naozumi NABESHIMA  (JP), Soji KONDO (JP), Masafumi SEKI  (JP), Kazuya 
YOSHII (JP), Satoshi KIMURA  (JP), Kyosuke TODA  (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực và máy in phun mực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực có thể được nối điện phù hợp vào cơ cấu chính của máy in. 
Hộp mực (1) có thể được gắn theo cách tháo ra được vào phần gắn hộp mực (33) bao 
gồm ống nhận mực (52) và các phần nối điện (55), hộp mực (1) này bao gồm phần chèn 
ống (8) mà ống nhận (52) có thể được chèn vào đó, đế (3) được bố trí trên mặt trước (2c) 
ở vị trí bên trên phần chèn ống (8), các tiếp điểm điện (4) có thể nối điện với các phần 
nối điện (55), các tiếp điểm điện (4) này được bố trí trên đế (3) theo chiều giao với chiều 
từ bề mặt đáy (2b) về phía bề mặt trên (2a). 
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(11) 47567 
(21) 1-2016-00837 (51) 7 C04B  24/24,  28/02,  40/00, C08G  

65/327 
(22) 01.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/FR2014/052009     01.08.2014 (87) WO2015/019006 12.02.2015 
(30) 1357874          08.08.2013       FR 
(71) COATEX  (FR) 

35 rue AmpÌre F-69730 Genay, France 
(72) PLATEL David  (FR), SUAU Jean-Marc  (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất phụ gia dùng cho hỗn hợp thủy lực, hỗn hợp thủy lực 

chứa chất phụ gia này, phương pháp sản xuất chất phụ gia và 
phương pháp sản xuất hỗn hợp thủy lực này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất phụ gia dùng cho hỗn hợp thủy lực như bê tông và vữa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp thủy lực chứa chất phụ gia nêu trên, phương 
pháp sản xuất hỗn hợp thủy lực này và phương pháp sản xuất chất phụ gia nêu trên. 
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(11) 47568 
(21) 1-2016-00839 (51) 7 C25C  3/08,  3/06 

(22) 30.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CA2014/050721     30.07.2014 (87) WO2015/017923 12.02.2015 
(30) 13/01910          09.08.2013      FR 

14/00170          27.01.2014      FR 
(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED  (CA) 

1188 Sherbrooke Street West MontrÐal, QuÐbec H3A 3G2, Canada 
(72) RENAUDIER, Steeve (FR), BARDET, Benoit (FR), ROCHET, Yves  (FR), 

LAROCHE, Denis (CA), MARTIN, Olivier (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bình điện phân để sản xuất nhôm và thiết bị điện phân chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình điện phân (1) bao gồm vỏ bao bình điện phân (2) có hai cạnh 
dọc (18) đối xứng qua mặt phẳng giữa dọc (P) của bình điện phân (1), hệ anôt mà có thể 
chỉ di chuyển theo sự dịch chuyển thẳng đứng đối với vỏ bao bình điện phân (2), hệ anôt 
bao gồm cụm anôt (100) và giá đỡ anôt (200) nằm ngang, kéo dài vuông góc với các 
cạnh dọc (18) của vỏ bao bình điện phân (2), từ đó chống đỡ cụm anôt (100) được treo. 
Giá đỡ anôt (200) bao gồm hai phần nối (202) từ đó dòng điện phân được cung cấp đến 
giá đỡ anôt (200), và bình điện phân (1) bao gồm vật dẫn nối điện (20) được nối bằng 
điện với hai phần nối (202) của giá đỡ anôt (200), hai phần nối (202) được bố trí ở mỗi 
bên của mặt phẳng (P). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị điện phân chứa bình 
điện phân này. 
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(11) 47569 
(21) 1-2016-00840 (51) 7 H04L  12/18 

(22) 12.05.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CN2014/077216    12.05.2014 (87) WO2015/018216 A1 12.02.2015 
(30) 201310349246.5         09.08.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) YANG, Weiwei (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông phương tiện đa nội dung, thiết bị 

cung cấp phương tiện nội dung thứ nhất và thiết bị sử dụng 
phương tiện nội dung thứ nhất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và hệ thống truyền thông phương tiện đa nội 
dung. Phương pháp bao gồm: gửi, bởi thiết bị cung cấp phương tiện nội dung thứ nhất, 
thông báo khai báo phương tiện nội dung thứ nhất tới thiết bị sử dụng phương tiện nội 
dung thứ nhất, mà ở đó thông báo khai báo phương tiện nội dung thứ nhất bao gồm ít 
nhất một khung chụp phương tiện nội dung đơn lẻ mang ký tự nhận dạng chụp và thông 
tin thuộc tính chụp, và ít nhất một khung chụp phương tiện đa nội dung mang ký tự 
nhận dạng chụp; thu, bởi thiết bị cung cấp phương tiện nội dung thứ nhất, thông báo cấu 
hình phương tiện nội dung thứ nhất được gửi bởi thiết bị sử dụng phương tiện nội dung 
thứ nhất, mà ở đó thông báo cấu hình phương tiện nội dung thứ nhất bao gồm khung 
chụp phương tiện nội dung đơn lẻ và/hoặc khung chụp phương tiện đa nội dung mà được 
chọn bởi thiết bị sử dụng phương tiện nội dung thứ nhất theo thông báo khai báo phương 
tiện nội dung thứ nhất; và gửi, bởi thiết bị cung cấp phương tiện nội dung thứ nhất, 
luồng phương tiện tương ứng tới thiết bị sử dụng phương tiện nội dung thứ nhất theo 
khung chụp phương tiện đơn lẻ và/hoặc khung chụp phương tiện đa nội dung được chọn. 
Trong các phương án của sáng chế, việc chuyển đổi giữa các khung chụp phương tiện 
nội dung của nhiều địa điểm được thực hiện, và các bên thu và gửi nội dung phương tiện 
có thể bàn bạc về nội dung chuyển đổi và quy tắc chuyển đổi. 
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(11) 47570 
(21) 1-2016-00841 (51) 7 F16B  13/06, E04B  1/41 

(22) 24.01.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/051551        24.01.2014 (87) WO2015/019629 A1 12.02.2015 
(30) 2013-165384          08.08.2013      JP 

2013-190807          13.09.2013      JP 
(71) HOWA CORPORATION  (JP) 

21-32, Inadera 2-chome, Amagasaki-shi, Hyogo 661-0981 Japan 
(72) ANDOU Kazuaki (JP), YANAI Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bu lông neo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bu lông neo (100) mà được cố định chắc chắn, ví dụ, vào vách đá 
và dễ dàng mang và bảo quản. Bu lông neo theo sáng chế có các thiết bị có thể co giãn 
(5) mà được đặt ở ba vị trí của cần (3). Khi bu lông neo được đút vào lỗ khoan (2), đầu 
tự do của phần tiếp giáp (16) của chi tiết có thể co giãn (5) tiếp giáp với bề mặt chu vi 
trong (26) của lỗ khoan (2), và các chi tiết có thể co giãn (13) được giữ trong lỗ khoan 

(2). ở trạng thái này, khi chi tiết dạng côn (12) được dịch chuyển về phía đầu đáy của 
bu lông neo dọc theo cần (3), bề mặt nghiêng (15) của chi tiết dạng côn (12) tiếp xúc bề 
mặt với bề mặt trong (19) của phần tiếp giáp (16), và bề mặt chu vi ngoài (20) của phần 
tiếp giáp (16) được ép vào bề mặt chu vi trong (26) của lỗ khoan (2). 
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(11) 47571 
(21) 1-2016-00842 (51) 7 A61K  39/00 

(22) 01.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/066591     01.08.2014 (87) WO2015/018753 A1 12.02.2015 
(30) 1314248.4          08.08.2013      GB 

61/865,166          13.08.2013      US 
(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.  (BE) 

Rue de l'Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgium 
(72) TOROSSIAN, Krikor (CA), WESTON, Erin (CA) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vacxin chứa phân tử gây miễn dịch và quy trình sản xuất 

vacxin này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vacxin chứa arginin, ion đối và phân tử gây miễn dịch. Ngoài ra, 

sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất vacxin và sản phẩm chứa vacxin này. 
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(11) 47572 
(21) 1-2016-00843 (51) 7 F25B  1/00,  6/04, F25D  11/00,  

21/04 
(22) 26.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/067061          26.06.2014 (87) WO2015/019740 A1 12.02.2015 
(30) 2013-166060          09.08.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2016 
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
(72) ETO, Hiroshi (JP), NAKATSU, Satoshi (JP), TASHIRO, Yusuke (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tủ lạnh có bộ điều khiển bao gồm bảng thiết đặt lưu trữ lực cản 
dòng chảy của thiết bị giảm áp được kết hợp với mỗi trong số các nhiệt độ không khí 
bên ngoài, các lực cản dòng chảy là khác nhau, khối thiết đặt điều kiện hoạt động được 
tạo cấu hình để chọn một trong số các lực cản dòng chảy trong bảng thiết đặt dựa trên 
nhiệt độ không khí bên ngoài được đo bởi cảm biến nhiệt độ không khí bên ngoài, và 
khối điều khiển chu trình làm lạnh được tạo cấu hình để thiết đặt thời gian hoạt động 
cho lực cản dòng chảy được chọn bởi khối thiết đặt điều kiện hoạt động và điều khiển 
chu trình làm lạnh để cho phép sự vận hành tiết kiệm năng lượng được thực hiện với lực 
cản dòng chảy (Rf) và thời gian hoạt động. 
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(11) 47573 
(21) 1-2016-00844 (51) 7 C22C  38/00, C21D  9/46, C22C  

38/60 
(22) 10.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/073918         10.09.2014 (87) WO2015/037614 A1 19.03.2015 
(30) 2013-187473         10.09.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) TOMOKIYO Toshimasa (JP), YAMANAKA Shintaro (JP), TAKEDA Kengo (JP), 

NISHIMURA Satoshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm thép cán nguội dùng để tráng men thủy tinh và sản phẩm 

tráng men 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội dùng để tráng men thủy tinh chứa các thành 

phần hóa học định trước, trong đó mật độ số lượng của các oxit phức nền Fe-Mn-Nb có 

đường kính từ 0,2 m đến 10 m là 2102 hạt/mm2 đến 14 hạt/mm2; tỷ lệ giới hạn 

mỏi lớn hơn 0,42 sau khi thực hiện xử lý nhiệt với biến dạng kéo là 10% ở nhiệt độ nung 

830°C trong thời gian 5 phút; các lỗ rỗng được tạo ra giữa cấu trúc kim tương và các 
oxit phức nền Fe-Mn-Nb, và đường kính hình tròn tương ứng của các lồ rỗng bằng 0,1 

m đến 0,6 m; và khi mỗi lỗ rỗng là một tam giác và chiều dài của tam giác được coi 

là cạnh đáy, thì trị số thu được bằng cách chia chiều dài cạnh đáy cho chiều cao của tam 
giác bằng 1,0 đến 15. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm tráng men. 
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(11) 47574 
(21) 1-2016-00847 (51) 7 G02B  5/30, G02F  1/1335 

(22) 04.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/054068     04.09.2014 (87) WO2015/035030 12.03.2015 
(30) 61/874,782          06.09.2013      US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America 

(72) JOHNSON, Matthew B. (US), HAAG, Adam D. (US), DENKER, Martin E. (US), 
FUJITA, Takashi (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kính phân cực phản xạ đa lớp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các kính phân cực phản xạ đa lớp. Cụ thể hơn là, sáng chế đề cập 
đến các kính phân cực phản xạ đa lớp có sự truyền ánh sáng chặn ở bước sóng dài hơn là 
cao hơn so với bước sóng ngắn hơn trong khi có sự truyền ánh sáng chuyển tiếp cao. 
Các kính phân cực phản xạ đa lớp được mô tả có thể kết hợp với các kính phân cực hấp 
thụ hoặc được sử dụng trong các thiết bị hiển thị. 
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(11) 47575 
(21) 1-2016-00849 (51) 7 C22B  11/00,  15/00,  3/12 

(22) 04.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/AU2014/000877     04.09.2014 (87) WO2015/031943 12.03.2015 
(30) 2013903380          04.09.2013      AU 

2014902389          23.06.2014      AU 
(71) CURTIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  (AU) 

Kent Street, Bentley, Western Australia 6102, Australia 
(72) EKSTEEN, Jacobus Johannes (ZA), ORABY, Elsayed Abdelrady (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình thu hồi kim loại là đồng và/hoặc kim loại quý và 

nước ngâm chiết kiềm được sử dụng trong quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình thu hồi kim loại là đồng và/hoặc kim loại quý từ nguyên 

liệu chứa kim loại, trong đó quy trình này bao gồm các bước: ngâm chiết nguyên liệu 
chứa kim loại bằng nước ngâm chiết kiềm và axit amin hoặc dẫn xuất của chúng để tạo 
ra nước ngâm chiết chứa kim loại; và chiết kim loại từ nước ngâm chiết này. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến nước ngâm chiết kiềm được sử dụng trong quy trình này. 
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(72) SEONG, In Jae  (KR), KOH, Hae Jeong  (KR), SONG, Hye Seung (KR), OHM, 

Wayne (KR), YOON, Hyung Jin (KR), LEE, Ga Hee  (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống rạp chiếu phim cho trẻ em 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống rạp chiếu phim cho trẻ em để cung cấp môi trường xem 
phim được chiếu sáng tốt. Sáng chế đề xuất nhiều phương pháp có khả năng đạt được 
chất lượng hình ảnh bằng cách sử dụng thiết bị chiếu sáng và màn hình bên trong rạp 
hát và duy trì độ chiếu sáng cao của rạp hát. Ngoài ra, trẻ em có thể xem phim an toàn 
hơn bằng cách cung cấp hệ thống có khả năng giám sát trẻ em bên trong rạp hát. 
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(30) 61/865,451         13.08.2013      US 

14305757.8         22.05.2014      EP 
(71) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, F-75008 Paris, France 
(72) PRITSKER, Alla (US), GRAILHE, Patrick (FR), RAK, Alexey (FR), MATHIEU, 

Magali (FR), MORGAN, Christopher Ryan  (US), BAURIN, Nicolas (FR), POIRIER, 
Bruno (FR), DAVEU, Cyril (FR), DUFFIEUX, Francis (FR), LI, Han (US), 
KOMINOS, Dorothea (US), JANIAK, Philip (FR) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kháng thể kháng chất ức chế hoạt hóa plasminogen 1 (PAI-1) 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể liên kết đặc hiệu với chất ức chế hoạt hóa plasminogen 
typ 1 (PAI-1). Sáng chế cũng đề cập đến axit nucleic mã hóa kháng thể, vectơ biển hiện 
tái tổ hợp và tế bào vật chủ tạo ra kháng thể cũng như dược phẩm chứa kháng thể này 
hoặc đoạn của nó. Sáng chế còn đề xuất phương pháp sử dụng kháng thể để điều hòa 
hoạt tính PAI-1 hoặc phát hiện PAI-1 in vitro hoặc in vivo. Sáng chế cùng đề xuất 
phương pháp tạo kháng thể liên kết đặc hiệu với PAI-1 ở trạng thái hoạt động. 
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30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Tatsuo NANJO (JP), Yasuo KOTAKI  (JP), Kenta UDAGAWA  (JP), Hiroshi 

KOSHIKAWA  (JP), Wataru TAKAHASHI (JP), Koichi KUBO (JP), Shigeki FUKUI 
(JP), Naozumi NABESHIMA  (JP), Soji KONDO (JP), Masafumi SEKI  (JP), Kazuya 
YOSHII  (JP), Satoshi KIMURA (JP), Kyosuke TODA  (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực và máy in phun mực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp mực mà có thể thực hiện mối nối điện phù hợp với cơ cấu 
chính của máy in. 
Hộp mực (1) có thể được gắn theo cách tháo ra được vào phần gắn hộp mực (33) bao 
gồm ống nhận mực (52), phần nối điện (55) và cần khoá (58), hộp mực (1) này bao gồm 
phần chèn ống (8) mà ống nhận mực (52) được chèn vào đó và được bố trí ở phần dưới 
tại bề mặt đằng trước (2c) của vỏ (2), tiếp điểm điện (4) được bố trí bên trên phần chèn 
ống (8) và có thể nối điện với phần nối điện (55), và phần gài (24) được bố trí ở vị trí 
gần với tiếp điểm điện hơn là gần với phần chèn ống (8) và có thể gài với cần khoá (58). 
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(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ điều khiển động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ điều khiển động cơ để điều khiển hệ thống động cơ, hệ thống 
động cơ này bao gồm: bộ biến đổi điện (13), tụ điện làm nhẵn (12), động cơ AC ba pha 
(14), và cảm biến dòng (14v, 14w). Bộ điều khiển động cơ được tạo ra với khối điều 
khiển điện tử (15). Khối điều khiển điện tử xác định (156) pha đích mà là pha của tín 
hiệu điều khiển điện áp pha thứ hai có độ sai lệch lớn nhất so với tín hiệu điều khiển 
điện áp pha thứ nhất có mức tín hiệu mà không là mức tín hiệu lớn nhất mà cũng không 
là mức tín hiệu nhỏ nhất, dựa trên ba tín hiệu điều khiển điện áp pha (Vu, Vv, Vw) được 
tạo ra từ trị số phát hiện (Iv*, Iw*) của cảm biến dòng, và hiệu chỉnh (157v, 157w, 158v, 
158w) trị số phát hiện của cảm biến dòng, mà phát hiện dòng pha của pha đích, sao cho 
điện áp đầu cực (VH) của tụ điện làm nhẵn bằng trị số điện áp mong muốn. 
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Vesterhavsgade 56, DK-6700 Esbjerg, Denmark 
(72) THOMSEN, Jens Peder Hog (DK), LETH, Soren (DK), STENSTRUP, Martin Mose 

(DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp phun xối hệ thống đường ống và lưu chất ở trạng 

thái siêu tới hạn dùng trong phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phun xối hệ thống đường ống để làm sạch đường ống 

dài, hẹp có diện tích mặt cắt ngang nhỏ hơn 100mm2 và chiều dài lớn hơn 500m, 
phương pháp này bao gồm các bước: bổ sung lưu chất vào trong lòng của đường ống 
(140); cung cấp lưu chất (2) ở trạng thái siêu tới hạn (6) vào bên trong lòng của đường 
ống; và sau đó là bước phun xối, trong khi lưu chất ở trạng thái siêu tới hạn hoặc ở trạng 
thái lỏng, để chuyển dịch lưu chất (2) trong lòng của đường ống (140) và ra khỏi lòng 
của đường ống với tốc độ tạo ra dòng chảy rối của lưu chất, nhờ đó phun xối các hạt ra 
khỏi của lòng ống. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến lưu chất ở trạng thái siêu tới hạn dùng trong phương 
pháp này. 
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14/308,118          18.06.2014      US 
(71) GENERAL MILLS, INC.  (US) 

Number One General Mills Boulevard P.O. Box 1113 Minneapolis, MN 55440, United 
States of America 

(72) WALTHER, Goeran (DE), VAN LENGERICH, Bernhard, H. (US), ROBIE, Steven, C. 
(US), WEINSTEIN, James, N. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp sản xuất sản phẩm protein ép đùn, và 

sản phẩm protein ép đùn được sản xuất bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp sản xuất sản phẩm protein ép đùn. Cụ thể 

là, sáng chế đề cập đến hệ thống để tạo ra sản phẩm protein ép đùn sử dụng hệ thống 
bao gồm khuôn (200) có rãnh (210) với mặt cắt ngang vốn là vòng lặp liên tục dọc theo 
ít nhất một phần chiều dài của khuôn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm 
protein ép đùn được sản xuất bằng phương pháp nêu trên. 
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(30) PCT/CN2013/083199        10.09.2013      CN 
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(71) UNILEVER N.V.  (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 

(72) Xiaoke LI (CN), Weining LIU (CN), Meili ZHANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa canxi silicat và hạt có chỉ số 
khúc xạ cao, trong đó canxi silicat và hạt có chỉ số khúc xạ cao có mặt với tỷ lệ trọng 
lượng tương ứng là 1:10 đến 5:1, và bề mặt của hạt có chỉ số khúc xạ cao về cơ bản 
không được phủ canxi. 
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(21) 1-2016-00871 (51) 7 F23J  15/00, B01D  53/86, F23J  
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(72) COHEN, Mitchell B. (US), THIBEAULT, Paul R. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và cơ cấu để cấp và trộn chất khử vào dòng khí 

thải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và cơ cấu (22) để cấp và trộn chất khử vào khí thải 

(FC) đi qua ống dẫn khí (14) và vào lò phản ứng khử chọn lọc có chất xúc tác (SCR  
Selective Catalytic Reduction) (18) được bố trí ở đầu ra của cơ cấu (22). Cơ cấu theo 
sáng chế (22) hữu ích trong việc giảm bớt tro và chất tương tự tích tụ trên các vòi phun 
chất khử (42) trong cả môi trường, ít bụi và nhiều bụi và tạo ra sự phân bố dòng chất 
khử đồng đều ở đầu vào của lò phản ứng SCR (18). 
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(72) HONJO, Minoru (JP), UWAI, Kiyoshi (JP), ENDO, Shigeru  (JP), YAMASHITA, 

Katsutoshi  (JP), TSURU, Koei  (JP), FUJIE, Keiichi (JP), TANGE, Akira  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thép dùng làm lò xo và phương pháp sản xuất lò xo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thép dùng làm lò xo có độ bền cao, trong đó khả năng chống thoát 
cacbon và khả năng tẩy gỉ tuyệt vời được tạo ra bằng cách tối ưu hoá lượng của Sb và 
Sn, ngoài C, Si, Mn và Cr được bổ sung vào thép thường dùng làm lò xo có độ bền cao. 
Thép này chứa, theo % trọng lượng, C: lớn hơn 0,45% nhưng nhỏ hơn 0,65%, Si: 0,15-
0,70%, Mn: 0,10-1,00%, Cr: 0,20-1,50%, P: không lớn hơn 0,025%, S: không lớn hơn 
0,025%, O: không lớn hơn 0,0015%, Sb: từ 0,010 đến nhỏ hơn 0,030%, Sn: 0,010- 
0,030%. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất lò xo bằng thép này. 
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(IT) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất benzoxaborol ba vòng và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có công thức II, 
 

 
 

trong đó X được chọn từ cloro, floro, bromo và iodo, mỗi R1 và R2 độc lập được chọn từ 
H, -CH3, -CH2CH3, -CH2CH2CH3, hoặc -CH(CH3)2; dược phẩm chứa hợp chất này, sử 
dụng chúng trong điều trị, bao gồm sử dụng chúng làm các chất kháng mycobacterium, 
ví dụ trong điều trị sự nhiễm mycobacterium ở động vật có vú, và các phương pháp điều 
chế hợp chất nêu trên. 
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(72) LI Xiaoke (CN), LIU Weining (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc răng miệng và quy trình bào chế chế phẩm 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chăm sóc răng miệng chứa canxi silicat và hạt composit 

có chỉ số khúc xạ cao, trong đó hạt composit có chỉ số khúc xạ cao nằm trong khoảng từ 
1,9 đến 4,0 và trong đó canxi silicat và hạt composit có chỉ số khúc xạ cao có mặt với tỷ 
lệ trọng lượng canxi silicat với hạt composit nằm trong khoảng từ 1:10 đến 2:1. 
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(11) 47587 
(21) 1-2016-00882 (51) 7 G06F  3/041 

(22) 10.03.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CN2014/073097     10.03.2014 (87) WO2015/043138 02.04.2015 
(30) 201310451599.6          27.09.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2016 
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ZHANG, Ding (CN), WU, Hao (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp hiển thị nội dung giao diện và thiết bị đầu cuối 

  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực truyền thông, và đề cập đến phương pháp hiển thị nội 
dung giao diện và thiết bị người dùng, để cải thiện một cách có hiệu quả trải nghiệm 
tương tác của người dùng khi người dùng thực hiện thao tác quẹt trên màn hình cảm 
ứng, và tăng cường sự hài lòng khi tương tác với ứng dụng. Một giải pháp cụ thể là: 
trước hết, thu thập vị trí ban đầu và chiều di chuyển của điểm chạm; tiếp theo, xác định 
thông số di chuyển của đối tượng phần tử giao diện trong mỗi mắt lưới trên màn hình 
theo vị trí ban đầu và chiều di chuyển này, trong đó màn hình này được chia trước thành 
các mắt lưới, và mỗi mắt lưới đều bao gồm một số lượng điểm ảnh định trước; sau đó, di 
chuyển đối tượng phần tử giao diện trong mỗi mắt lưới theo thông số di chuyển của đối 
tượng phần tử giao diện trong mỗi mắt lưới. Sáng chế được áp dụng để hiển thị nội dung 
giao diện của màn hình cảm ứng. 
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(11) 47588 
(21) 1-2016-00888 (51) 7 H02K  1/20,  1/22 

(22) 01.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CN2014/083551      01.08.2014 (87) WO2015/021870 19.02.2015 
(30) 201310352017.9           13.08.2013      CN 
(71) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI  (CN) 

Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong 519070, China 
(72) FAN, Zhao (CN), DING, Yabin (CN), CHEN, Ying (CN), LIU, Huaican (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Môtơ dùng nam châm vĩnh cửu, máy nén làm lạnh, và máy điều 

hòa không khí có môtơ này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới môtơ dùng nam châm vĩnh cửu, máy nén làm lạnh, và máy điều hòa 

không khí. Theo sáng chế, stato (20) và rôto (30) được lắp bên trong vỏ (10) của môtơ 
dùng nam châm vĩnh cửu, và tách rời khoang bên trong của vỏ (10) thành khoang bên 
trong thứ nhất (10a) và khoang bên trong thứ hai (10b). Các lỗ thông khí theo trục (213) 
nối thông với khoang bên trong thứ nhất (10a) và với khoang bên trong thứ hai (10b), 
được bố trí ở các răng (212) của lõi stato (21) của stato (20), và từng lỗ thông khí theo 
trục (213) là một lỗ côn kéo dài theo hướng chiều cao của từng răng (212). Độ rộng ở 
một đầu của lỗ thông khí theo trục (213), ở kề sát đầu đỉnh (212a) của răng, lớn hơn so 
với độ rộng ở đầu kia của lỗ thông khí theo trục (213) ở kề sát chân (212b) của răng. 
Các lỗ côn cho phép chất lưu có thể trao đổi nhiệt hoàn toàn ở các răng (212) là vị trí tại 
đó nhiệt được tạo ra nhiều nhất, và cho phép sơn thừa còn lại trong quá trình sơn nhúng 
có thể tập trung ở đầu hẹp của lỗ thông khí dưới tác dụng của các sức căng bề mặt trong 
khi đầu rộng duy trì mở. 
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(11) 47589 
(21) 1-2016-00897 (51) 7 F16D  65/12, B23K  26/342, B61H  

5/00 
(22) 12.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/074328          12.09.2014 (87) WO2015/037731 A1 19.03.2015 
(30) 2013-191081          13.09.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.03.2016 
(71) 1. RAILWAY TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE  (JP) 

8-38, Hikari-cho 2-chome, Kokubunji-shi, Tokyo 185-8540 Japan 
2. NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

(72) SAGA Shin-ichi  (JP), KARINO Yasushi  (JP), ASABE Kazutaka (JP), SAKAGUCHI 
Atsushi (JP), YONEYAMA Mikio (JP), TATSUMI Yoshihiro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Đĩa phanh và phương pháp sản xuất đĩa phanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đĩa phanh làm dừng sự quay của trục khi đệm hãm được ép lên trên 
bề mặt của đĩa phanh, đĩa phanh này bao gồm thân chính đĩa được gắn vào thân quay 
quay hoàn toàn với trục; và nhiều lớp tích tụ được dát mỏng trên bề mặt của thân chính 
đĩa, trong đó các lớp tích tụ được dát mỏng trên bề mặt của thân chính đĩa bằng kỹ thuật 
hàn đắp kim loại laze. 
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(11) 47590 
(21) 1-2016-00903 (51) 7 B23K  11/14,  11/18,  11/20 

(22) 10.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/NL2014/050617     10.09.2014 (87) WO2015/037986 19.03.2015 
(30) 2011446          16.09.2013      NL 
(71) AL-S TECHNOLOGY B.V.  (NL) 

Printerweg 39 3821 APAMERSFOORT Nederland 
(72) Karel PIETERMAN (NL) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp hàn nổi các tấm kim loại và bộ các tấm kim loại 

dùng cho phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp hàn nổi các tấm kim loại và bộ các tấm kim loại sử 

dụng cho phương pháp này. Bộ các tấm kim loại dùng để hàn nổi theo sáng chế bao 
gồm tấm kim loại thứ nhất (50) và tấm kim loại thứ hai (51) được hàn trên tấm kim loại 
thứ nhất (50) bằng phương pháp hàn nổi, trong đó tấm kim loại thứ nhất (50) là kim loại 
không phải là sắt hoặc là hợp kim có thành phần chính là nhôm hoặc magie. Tấm kim 
loại thứ nhất (50) này bao gồm điểm nổi kéo dài cục bộ trên mặt trên chính của nó để 
tiếp xúc với mặt dưới chính của tấm kim loại thứ hai (51), trong đó điểm nổi này bao 
gồm mặt trên (53) có phần lồi thứ nhất (65) có bán kính thứ nhất (R1) ở chính giữa phần 
lồi xác định độ cao đỉnh (H1) của mặt trên so với mặt trên chính (61) của tấm kim loại 
thứ nhất (50), phần lồi thứ hai (64) với bán kính thứ hai (R2) dọc theo cả hai cạnh dài 
hợp nhất với phần lồi thứ nhất (65), trong đó R1 lớn hơn R2. 
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(11) 47591 
(21) 1-2016-00907 (51) 7 B21D  22/20,  24/00 

(22) 11.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/074056         11.09.2014 (87) WO2015/037657 A1 19.03.2015 
(30) 2013-189218         12.09.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) FUKUCHI, Hiroshi (JP), NOMURA, Naruhiko  (JP), SETO, Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp làm nguội thép tấm mỏng và thiết bị dập nóng tạo 

hình thép tấm mỏng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm nguội dùng cho công đoạn dập nóng tạo hình 

thép tấm mỏng. Trong công đoạn dập nóng tạo hình thép tấm mỏng K, phương pháp làm 
nguội thép tấm mỏng K được thực hiện bằng cách cấp chất làm lạnh vào lỗ phun (27) 
được nối từ đường cấp (28) bên trong nửa khuôn dưới (12), bước làm nguội sơ bộ được 
thực hiện khi lượng chất làm lạnh được phun từ lỗ phun (27) cho mỗi đơn vị thời gian 
được khống chế, và sau đó bước làm nguội chính được thực hiện bằng cách tăng lượng 
phun cho mỗi đơn vị thời gian. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị dập nóng tạo 
hình thép tấm mỏng. 
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(11) 47592 
(21) 1-2016-00913 (51) 7 H04W  4/14,  28/10 

(22) 20.05.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CN2014/077906     20.05.2014 (87) WO2015/027722 A1 05.03.2015 
(30) 201310378904.3          27.08.2013      CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2016 
(71) ZTE CORPORATION  (CN) 

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, 
Guangdong Province 518057, P.R China 

(72) WEI, Xuesong (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý dữ liệu dịch vụ bổ sung phi cấu 

trúc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý dữ liệu dịch vụ bổ sung phi cấu trúc 

(Unstructured Supplementary Service Data - USSD). Phương pháp này bao gồm bước 
xác định để hạn chế lưu lượng truy cập ứng dụng USSD theo một trong số các cách sau: 
hạn chế truy cập của người dùng hoặc hạn chế truy cập chức năng của hệ thống. Với 
phương pháp và thiết bị theo sáng chế, vấn đề kỹ thuật còn tồn tại về việc chưa có công 
nghệ để bảo vệ hệ thống USSD trong lĩnh vực liên quan được giải quyết, việc hạn chế 
truy cập ứng dụng USSD được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, vì vậy đảm bảo 
cho hệ thống USSD hoạt động tốt. 
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(11) 47593 
(21) 1-2016-00918 (51) 7 C21B  5/00 

(22) 26.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/004380         26.08.2014 (87) WO2015/029424 A1 05.03.2015 
(30) 2013-176537         28.08.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2016 
(71) JFE STEEL CORPORATION   (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) FUJIWARA, Daik× (JP), MURAO, Akinori (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp vận hành lò cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp vận hành lò cao có thể làm tăng nhiệt độ cháy và 
giảm mức độ tiêu thụ nhiên liệu. Theo phương pháp này, không khí nóng được phun vào 
lò cao từ ống gió của lò cao. Từ mắt gió, than bột (chất khử dạng rắn) và khí tự nhiên 
hóa lỏng (LNG: chất khử cháy được) và/hoặc oxy (khí hỗ trợ đốt cháy) được phun vào 
lò cao. Bằng cách điều chỉnh tỷ lệ khối lượng của các hạt than bột có đường kính hạt là 

75 m hoặc lớn hơn đến mức nhỏ hơn hoặc bằng 65% tổng khối lượng của than bột, có 

thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc trộn hiệu quả LNG và/hoặc oxy được phun vào từ 
mắt gió với than bột, và vì vậy làm tăng tốc độ phản ứng giữa than bột và oxy và/hoặc 
làm tăng đáng kể nhiệt độ của than bột do nhiệt đốt cháy của LNG. Vì vậy, làm tăng tốc 
độ cháy và nhiệt độ của than bột, và làm giảm tỷ lệ chất khử. Việc phun một phần oxy 
vào không khí nóng được làm giàu oxy qua mắt gió làm cho có thể tránh việc cấp oxy 
quá mức mà không làm mất đi sự cân bằng khí trong lò cao. 
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(11) 47594 
(21) 1-2016-00919 (51) 7 H01L  21/56, B29C  45/14 

(22) 26.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/NL2014/050658     26.09.2014 (87) WO2015/047089 02.04.2015 
(30) 2011512          26.09.2013      NL 
(71) BESI NETHERLANDS B.V.  (NL) 

Ratio 6, NL-6921 RW Duiven, Netherlands 
(72) Wilhelmus Gerardus Jozef GAL (NL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp tạo khuôn và xử lý bề mặt các linh kiện điện tử 

và linh kiện điện tử được sản xuất theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để tạo khuôn và xử lý bề mặt các linh kiện điện tử 

trong đó mạng lưới các linh kiện điện tử được gắn trên tấm mang; sau đó lá kim loại 
được đặt áp vào bề mặt của các thành phần điện tử đối điện với tấm mang và các thành 
phần điện tử được bọc một phần. Sau khi tạo khuôn, gỡ bỏ lá kim ra khỏi các linh kiện 
điện tử và thực hiện lý bề mặt của mặt tự do của các linh kiện điện tử. Sáng chế cũng đề 
cập đến linh kiện điện tử được bọc một phần được sản xuất theo phương pháp này. 
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(11) 47595 
(21) 1-2016-00920 (51) 7 H01L  21/48,  23/544 

(22) 08.10.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/NL2014/050702     08.10.2014 (87) WO2015/053628 16.04.2015 
(30) 2011575          08.10.2013      NL 
(71) BESI NETHERLANDS B.V.  (NL) 

Ratio 6, 6921 RW Duiven, Netherlands 
(72) Jurgen Hendrikus Gerhardus HUISSTEDE (NL), Mark HERMANS (NL) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp xử lý phần tử mang với các linh kiện điện tử và 

linh kiện điện tử được sản xuất theo phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý phần tử mang đã được phủ mặt nạ hàn với các 

linh kiện điện tử, bao gồm phát hiện mốc quy chiếu liên quan đến phần tử mang và phát 
hiện mốc quy chiếu phụ thuộc vào mặt nạ hàn, trong đó mốc quy chiếu phát hiện được 
được sử dụng để xử lý vị trí của mặt nạ hàn trên phần tử mang. Sáng chế cũng đề cập 
đến linh kiện điện tử được sản xuất theo phương pháp này. 
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(11) 47596 
(21) 1-2016-00922 (51) 7 H02K  1/20 

(22) 04.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CN2014/083628     04.08.2014 (87) WO2015/021872 19.02.2015 
(30) 201310351977.3          13.08.2013      CN 
(71) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI  (CN) 

Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong 519070, China 
(72) FAN, Zhao (CN), DING, Yabin (CN), CHEN, Ying (CN), LIU, Huaican (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Môtơ dùng nam châm vĩnh cửu, máy nén làm lạnh và máy điều 

hòa không khí môtơ này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới môtơ dùng nam châm vĩnh cửu, máy nén làm lạnh, và máy điều hòa 

không khí. Theo sáng chế, stato (20) và rôto (30) được lắp bên trong vỏ (10) của môtơ 
dùng nam châm vĩnh cửu, và tách rời khoang bên trong của vỏ (10) thành khoang bên 
trong thứ nhất (10a) và khoang bên trong thứ hai (10b). Khe không khí (10c) được tạo ra 
giữa mặt theo chu vi trong của stato (20) và mặt theo chu vi ngoài của rôto (30). Các lỗ 
thông khí theo trục (213) nối thông với khoang bên trong thứ nhất (10a) và với khoang 
bên trong thứ hai (10b) được bố trí ở các răng (212) của lõi stato (21). Rôto (30) bao 
gồm lõi rôto (31) và các vành ép rôto (32) được bố trí theo trục ở cả hai phía của lõi rôto 
(31). Vách ngăn (33) được bố trí giữa lõi rôto (31) và ít nhất một trong các vành ép rôto 
(32). Mép ngoài của vách ngăn (33) nhô vào khe không khí (10c) để cải thiện hiệu quả 
chặn không khí và ngăn không cho quá nhiều chất lưu trao đổi nhiệt đi vào khe không 
khí (10c), vì thế các lỗ thông khí theo trục (213) tạo ra kênh dẫn của toàn bộ vòng dẫn, 
nhờ đó giảm bớt lượng chất lưu trao đổi nhiệt cần thiết và tạo ra hiệu quả làm mát cao 
hơn. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
290 

(11) 47597 
(21) 1-2016-00925 (51) 7 H02J  7/04, B60L  11/18, H02J  3/32,  

7/00,  7/34 
(22) 12.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/074256     12.09.2014 (87) WO2015/041171 A1 26.03.2015 
(30) 2013-195987         20.09.2013      JP 
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1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) PAUL Topon (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị quản lý nạp, hệ thống quản lý nạp và phương pháp 

quản lý nạp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị, hệ thống và phương pháp quản lý nạp xe điện. Thiết bị 

quản lý nạp theo sáng chế có mạch thu thứ nhất để thu thông tin EV (electric vehicle - 
xe điện) cần thiết để nạp từng xe EV trong trạm nạp, mạch thu thứ hai để thu thông tin 
ắcqui tích trữ tĩnh, mạch thu thứ ba để thu thông tin công suất cấp từ nguồn điện hệ 
thống, mạch thu thứ tư để thu thông tin thiết bị nạp, mạch tính lượng nạp sơ bộ để tính 
lượng nạp sơ bộ biểu thị lượng nạp của từng xe EV, mạch lưu trữ mô hình nạp EV để 
lưu trữ mô hình nạp EV để cấp lượng nạp lớn nhất của xe EV, và mạch xác định điều 
kiện nạp để xác định điều kiện nạp mà thời gian nạp của từng xe EV và công suất đầu ra 
lớn nhất của thiết bị nạp nằm trong các khoảng nhất định tương ứng, và chênh lệch giữa 
lượng nạp lớn nhất của từng xe EV và lượng nạp sơ bộ được giảm tiếp. 
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Laufengasse 18, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall - CH 
(72) VOLLBARTH, Jurgen (DE), VON BIRGELEN, Bernd (DE), JENKEL, Markus (DE) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Đai dẫn động trục cam có khóa đai 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đai dẫn động trục cam, cụ thể là đai răng (1), có đầu thứ nhất (5), 
đầu thứ hai (6), mặt sau (9), mặt trước (10) và có các răng (11) được bố trí trên mặt sau 
(9) và/hoặc mặt trước (10), trong đó đầu thứ nhất (5) có ít nhất một rãnh cắt (8), trong 
đó đầu thứ hai (6) có ít nhất một vấu (7) gài được vào trong rãnh cắt (8), và trong đó đầu 
thứ nhất (5) và đầu thứ hai (6) có thể nối tháo ra được với nhau nhờ phương tiện nối (2, 
3, 4). Để ngăn chặn sự giãn dài quá mức trong vùng khóa đai, tốt hơn là các răng (11) 
của đầu thứ nhất (5) có khoảng lệch (17) so với các răng (11) của đầu thứ hai (6) ở trạng 
thái nối không chịu lực căng. 
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(22) 24.04.2014 (43) 27.06.2016 
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(72) Toshifumi OSAWA (JP), Takanori OSUKA (JP), Yuki TAKANO (JP), Tomoyuki 

TAKEWAKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu điều khiển việc dừng chế độ chạy không tải 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu điều khiển việc dừng chế độ chạy không tải bao gồm phương 
tiện điều khiển điện lượng (46) để tăng và giảm lượng phát điện của bộ khởi động ACG 
(18) phù hợp với trạng thái điện lượng của ăcquy (19), và phương tiện điều khiển công 
suất đầu ra của động cơ (47) để điều khiển công suất đầu ra của động cơ (14a). Nếu xác 
định được rằng việc dừng động cơ nhờ việc điều khiển để dừng chế độ chạy không tải là 
không thích hợp dựa trên trạng thái điện lượng phát hiện được bởi phương tiện phát hiện 
trạng thái điện lượng (41), cơ cấu điều khiển việc dừng chế độ chạy không tải tăng 
lượng phát điện của bộ khởi động ACG (18) nhờ phương tiện điều khiển điện lượng 
(46). Khi việc điều khiển nạp điện tăng cường nhằm tăng lượng phát điện của máy phát 
điện được thực hiện nhờ phương tiện điều khiển điện lượng (46), để đáp lại việc này, 
phương tiện điều khiển công suất đầu ra của động cơ (47) thực hiện việc điều khiển tăng 
công suất đầu ra để tăng, nhiều hơn so với bình thường, công suất đầu ra của động cơ 
(14a) tương đối với lượng vận hành của tay ga (5). 
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Japan 

(72) Nobuaki KINOSHITA (JP), Yusuke TAKAISHI (JP), Masatake HIDAKA (JP), Hayato 
WAKAI (JP) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Thiết bị mở khóa dự phòng dùng cho xe 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị mở khóa dự phòng dùng cho xe mà có thể được đơn giản hóa 
về kết cấu và giảm kích thước tổng thể. 
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất thiết bị mở khóa dự phòng dùng cho xe 
bao gồm cụm môđun thông minh (50) có cơ cấu mở nắp (90) để mở các nắp (16) và 
(25) mà được bố trí trên xe, cơ cấu khóa nút mở nắp (70) để khóa hoạt động của nút mở 
nắp (60) dùng để kích hoạt cơ cấu mở nắp (90), và núm vận hành (51) của cụm công tắc 
điện (54) dùng để bật nguồn điện của xe giữa các chế độ ON/OFF, và được tạo kết cấu 
mà cho phép núm vận hành (51) xoay theo việc xác nhận điện tử giữa cụm điều khiển ở 
phía xe (101) và chìa khóa điện tử (100), trong đó thiết bị này được trang bị cơ cấu mở 
khoá dự phòng (201) mà có thể kích hoạt trực tiếp cơ cấu mở nắp (90) bằng cách sử 
dụng chìa khóa dự phòng (200) riêng và độc lập với chìa khóa điện tử (100). 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
294 

(11) 47601 
(21) 1-2016-00931 (51) 7 B62J  37/00,  15/00,  99/00 

(22) 30.09.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2013/076557          30.09.2013 (87) WO2015/045159 02.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Nobuyoshi YASUTA (JP), Seitaro KAMEI (JP), Hirotada NISHIYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Xe kiểu ngồi để chân hai bên 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe kiểu ngồi để chân hai bên (1) bao gồm chắn bùn sau (61) được bố 
trí dọc theo phía theo chu vi ngoài của bánh sau (WR), phần khoang (60) được bố trí ở 
phía trước bánh sau (WR) và được bố trí ở phía theo chu vi ngoài của bánh sau (WR) so 
với bề mặt chắn bùn (61f) của chắn bùn sau (61) hướng về phía bánh sau (WR), và ống 
hút không khí môi trường bên ngoài (56) được nối với phần khoang (60) và hút không 
khí môi trường bên ngoài vào trong hộp thu gom hơi nhiên liệu (50). 
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(72) LIU, Zexin (CN), MIAO, Lei (CN), WANG, Bin (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị mở rộng băng thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mở rộng băng thông. Phương pháp này bao 
gồm các bước: thu thập thông số mở rộng băng thông, trong đó thông số mở rộng băng 
thông này bao gồm một hoặc nhiều trong số các thông số sau đây: hệ số dự đoán tuyến 
tính (Linear Predictive Coefficient - LPC), thông số tần số có phổ vạch (Line spectral 
Frequency - LSF), chu kì cao độ, tốc độ giải mã, thành phần bảng mã thích ứng, và 
thành phần bảng mã đại số; và thực hiện, theo thông số mở rộng băng thông này, thao 
tác mở rộng băng thông đối với tín hiệu tần số thấp giải mã được, để thu được tín hiệu 
dải tần cao. Tín hiệu dải tần cao khôi phục được bằng phương pháp và thiết bị mở rộng 
băng thông theo sáng chế là gần giống với tín hiệu dải tần cao ban đầu, và có chất lượng 
thoả đáng. 
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(72) KOMAI, Michio (JP), SHIRAKAWA, Hitoshi (JP), YAMADA, Kotaro (JP), 
SAKURAI, Hidetomo (JP), UEDA, Kazuma (JP), GIRIWONO, Puspo Edi (ID) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Sản phẩm thủy phân gan và chế phẩm chứa sản phẩm thủy 

phân này để cải thiện chức năng gan và chức năng tuyến tụy 
  (57)     Sáng chế đề xuất sản phẩm thủy phân gan và chế phẩm cải thiện chức năng gan và chức 

năng tuyến tụy của đối tượng có chế độ ăn giàu chất béo và sử dụng rượu, chế phẩm này 
chứa sản phẩm thủy phân gan làm thành phần hoạt tính.  
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(72) ONISHI, Koji (JP), TAMURA, Toshiyuki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống truyền thông, trạm gốc, phương pháp truyền thông, 

và vật ghi máy tính đọc được để lưu trữ chương trình 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông, trạm gốc, phương pháp truyền thông, và 

chương trình có thể loại bỏ hiệu quả do việc tăng đáng kể trong lưu lượng bởi nhóm cụ 
thể của các thiết bị đầu cuối truyền thông trên chất lượng của các thiết bị đầu cuối 
truyền thông. Hệ thống truyền thông theo sáng chế gồm thiết bị đầu cuối truyền thông 
(40), và thiết bị nút (13) mà lựa chọn thiết bị cổng nối (11) thực hiện truyền thông dữ 
liệu với thiết bị đầu cuối truyền thông (40). Ngoài ra, hệ thống truyền thông gồm trạm 
gốc (30) mà lựa chọn thiết bị nút (13) dựa trên định danh có trong tin nhắn yêu cầu kết 
nối được truyền từ thiết bị đầu cuối truyền thông (40). 
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Brown Boveri Strasse 7, CH-5400 Baden, Switzerland 
(72) COHEN, Mitchell B. (US), HELLEWELL, Todd D. (US), DARLING, Scott L. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp đi vòng dòng khí xả trong quá trình 

làm giảm xúc tác có chọn lựa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống bao gồm lò phản ứng xúc tác có chọn lựa mà được đặt ở 

phía sau lò đốt mà tạo ra các khí xả. Lò phản ứng xúc tác có chọn lựa vận hành được để 
làm giảm các nitơ oxit thành nitơ. Đường vòng nối thông về chất lỏng với lò phản ứng 
xúc tác có chọn lựa mà tiếp xúc đường vào với lò phản ứng xúc tác có chọn lựa. Đường 
vòng được làm thích ứng để xử lý thể tích các khí xả mà được làm chệch hướng từ lò 
phản ứng xúc tác có chọn lựa; van điều khiển thứ nhất đặt ở đầu vào của lò phản ứng 
xúc tác có chọn lựa; và van điều khiển thứ hai mà được đặt ở đầu vào của đường vòng. 
Van điều khiển thứ nhất và van điều khiển thứ hai tương tác để chia dòng khí xả giữa lò 
phản ứng xúc tác có chọn lựa và đường vòng theo tỷ lệ mà có hiệu quả làm giảm lượng 
sulphua trioxit thải ra từ hệ thống đến trị số mong muốn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp đi vòng dòng khí xả trong quá trình làm giảm xúc tác có chọn lựa. 
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(72) RONAK KUMAR SAMANTRAY (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống để cải thiện khả năng quan sát của các trang web 

của các cửa hàng bán lẻ trong các tìm kiếm trực tuyến 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống để cải thiện khả năng quan sát của một hoặc nhiều trang 

web của một hoặc nhiều cửa hàng bán lẻ trong các tìm kiếm trực tuyến. Hệ thống bao 
gồm một hoặc nhiều thiết bị của khách hàng được kết hợp với các cửa hàng bán lẻ, và 
bộ phận xử lý dữ liệu được ghép nối theo cách liên lạc được với các thiết bị của khách 
hàng. Bộ phận xử lý dữ liệu có thể vận hành được để nhận một hoặc nhiều tin nhắn cụ 
thể cho cửa hàng từ thiết bị của khách hàng đã cho được kết hợp với cửa hàng bán lẻ đã 
cho và sau đó có thể vận hành được để xử lý các tin nhắn cụ thể cho cửa hàng để tạo ra 
và/hoặc cập nhật trang web đã cho của cửa hàng bán lẻ đã cho. Ngoài ra, bộ phận xử lý 
dữ liệu có thể vận hành được để phân tích cú pháp các tin nhắn cụ thể cho cửa hàng để 
trích một hoặc nhiều từ khóa, và có thể vận hành được để cung cấp các từ khóa trong 
trang web đã cho. Điều này cho phép thực hiện việc tìm kiếm dựa trên từ khóa của trang 
web đã cho của cửa hàng bán lẻ đã cho trong các tìm kiếm trực tuyến. 
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2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) TOMIYAMA, Shinji (JP), OKAZAKI, Kentaro (JP), IWAKI, Yozo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị điều khiển và phương pháp điều khiển phương tiện thổi 

khí của lò chuyển 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp điều khiển phương tiện thổi khí của lò 

chuyển. Thiết bị điều khiển (30) của phương tiện thổi khí của lò chuyển thiết lập các 
thông số của mô hình cân bằng hiệu quả phun oxy để khử cacbon bằng cách sử dụng tốc 
độ dòng và hàm lượng các thành phần của khí thải. Hơn nữa, thiết bị điều khiển (30) của 
phương tiện thổi khí của lò chuyển còn bổ sung tốc độ dòng khí khuấy làm một biến của 
mô hình cân bằng hiệu quả thổi khí oxy để khử cacbon, nhờ đó công thức mô hình này 
phản ánh được ảnh hưởng của tốc độ dòng khí khuấy trong quá trình thổi khí. Vì vậy, 
hiệu quả của việc thổi oxy để khử cacbon được tính toán một cách hiệu quả, việc này 
cho phép hàm lượng cacbon trong thép nóng chảy khi kết thúc quá trình thổi khí được 
kiểm soát một cách chính xác để thu được hàm lượng cacbon đích. 
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(72) HARA Naoki (JP), HATA Shutaro  (JP), ONOZATO Noboru (JP), KUROSAWA 

Kenichirou (JP), ONO Jun  (JP), MATSUMOTO Hiroki  (JP), CHIBA Hiroaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ điều khiển kiểm soát và phương pháp lập trình bộ điều khiển 

kiểm soát này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ điều khiển kiểm soát (10) mà nó thể hiện chuỗi điều khiển vòng 

lặp bao gồm xử lý đầu vào, xử lý thao tác điều khiển, và xử lý đầu ra, trong chương trình 
bậc thang, và thực hiện chuỗi điều khiển vòng lặp. Bộ điều khiển kiểm soát (10) bao 
gồm bộ xử lý tuần tự (1), bộ xử lý thao tác (2), và bộ nhớ (3). Bộ nhớ (3) lưu trữ chương 
trình bậc thang (4) và chương trình điều khiển vòng lặp (6). Chương trình bậc thang (4) 
bao gồm các sự kết hợp của lệnh và các toán hạng. Bộ xử lý tuần tự (1) đọc tuần tự 
chương trình bậc thang (4). Nếu lệnh trong chương trình bậc thang (4) là lệnh tuần tự, 
bộ xử lý tuần tự (1) thực hiện lệnh tuần tự. Nếu lệnh trong chương trình bậc thang (4) là 
lệnh vòng lặp, bộ xử lý thao tác (2) chạy chương trình điều khiển vòng lặp. Lệnh vòng 
lặp bao gồm ít nhất các toán hạng của lệnh vòng lặp mà lần lượt xác định xử lý đầu vào, 
xử lý thao tác điều khiển, và xử lý đầu ra. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
302 

(11) 47609 
(21) 1-2016-00978 (51) 7 H05K  7/20, H01L  23/29,  25/00 

(22) 16.07.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/068902          16.07.2014 (87) WO2015/029629 A1 05.03.2015 
(30) 2013-180064          30.08.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2016 
(71) KEIHIN CORPORATION  (JP) 

26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1630539 Japan 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển điện tử cho xe cộ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển điện tử cho xe cộ (10, 100) bao gồm thành phần 
sinh ra nhiệt (20), nền (30) trên đó thành phần sinh ra nhiệt (20) được gắn kết, và hộp 
chứa (40) có thành phần sinh ra nhiệt (20) và nền (30) được chứa trong đó, và có thành 
phần sinh ra nhiệt (20) và nền (30) được làm kín trong hộp chứa (40) với phần nhựa (60) 
được điền đầy trong hộp chứa (40). Thiết bị điều khiển điện tử cho xe cộ (10, 100) còn 
bao gồm vỏ khuếch tán nhiệt bằng kim loại (50) được gắn kết vào bề mặt lắp thứ nhất 
(30a) của nền (30) ở trạng thái bao phủ thành phần sinh ra nhiệt (20) tại khoảng cách 
định trước từ thành phần sinh ra nhiệt (20), và được làm kín trong hộp chứa (40) với 
phần nhựa (60) được điền đầy trong hộp chứa (40). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điều khiển điện tử 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển điện tử (10), mẫu nối mạch thứ nhất (111) trong 
đó các đường nối điện (111a, 111b, 111c) của nhóm phần tử chuyển mạch phía cuối 
dòng điện (101, 103, 105) được chuẩn hóa và mẫu nối mạch thứ hai (112) trong đó các 
đường nối điện (112a, 112b, 112c) của nhóm phần tử chuyển mạch phía đầu dòng điện 

(102, 104, 106) được chuẩn hóa được tạo thành trên nền (30). ít nhất một trong số mẫu 
nối mạch thứ nhất (111) và mẫu nối mạch thứ hai (112) là mẫu cố định. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sản xuất bộ tạo lớp có chi tiết quang và phương pháp 

sản xuất bộ tạo lớp có chi tiết quang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất bộ tạo lớp có chi tiết quang bao gồm: thiết bị điều 

khiển mà xác định vị trí tạo lớp tương ứng của chi tiết quang tương ứng với chi tiết hiển 
thị quang học dựa vào dữ liệu phát hiện về hướng trục quang của chi tiết hiển thị quang 
học; thiết bị căn chỉnh mà căn chỉnh chi tiết hiển thị quang học và chi tiết quang dựa 
vào vị trí tạo lớp tương ứng xác định được; và thiết bị tạo lớp mà tạo lớp chi tiết quang 
trên chi tiết hiển thị quang học. 
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408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, Japan 
(72) TSURUSHIMA Keiichiro (JP), KOSE Yasuhisa (JP), TSURU Seiichiro (JP), 

YAMASOTO Shinji (JP), YOSHINAGA Takaaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc đắp và phương pháp sản xuất thuốc đắp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc đắp chứa lớp thuốc dán trên nền. Lớp thuốc dán được tạo ra 
bằng cách trộn ít nhất một axit polyacrylic được trung hòa, nhũ tương chứa poly(metyl 
acrylat/2-etylhexyl acrylat) với lượng nhiều hơn ít nhất 2,5 lần và tốt hơn là nhiều hơn ít 
nhất 3 lần khối lượng của axit polyacrylic được trung hòa và nước. Nhũ tương chứa 
poly(metyl acrylat/2-etylhexyl acrylat) là nhũ tương có phần bay hơi từ 57 đến 61% khi 
được gia nhiệt ở nhiệt độ không thấp hơn điểm sôi của môi trường. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
306 

(11) 47613 
(21) 1-2016-00982 (51) 7 C22C  38/00, B21D  22/20, C21D  

1/18,  9/00,  9/46, C22C  38/58 
(22) 12.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/074184         12.09.2014 (87) WO2015/041159 A1 26.03.2015 
(30) 2013-193124         18.09.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.03.2016 
(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION  (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 
(72) KAWASAKI, Kaoru (JP), AZUMA, Masafumi (JP), ABUKAWA, Genki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ phận dập nóng và phương pháp sản xuất bộ phận dập nóng 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận dập nóng chứa các thành phần hóa học sau, tính theo % 

khối lượng: C: 0,12-0,40; Si: 0,005-2,0; Mn hoặc Cr, hoặc cả hai nguyên tố này với tổng 
lượng: 1,00- 3,00%; Al: 0,005-0,1; B: 0,0003-0,002; P: không lớn hơn 0,03%; S: không 
lớn hơn 0,01%; O: không lớn hơn 0,007%; N: không lớn hơn 0,007%; Ti: 0-0,1; Nb: 0-
0,1; V: 0-0,1; Ni: 0-2,0; Cu: 0-2,0; Mo: 0-0,5; Ca hoặc REM (nguyên tố La và Ce), hoặc 
cả hai nguyên tố này với tổng lượng: 0-0,03%; và lượng còn lại là Fe và các tạp chất. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất bộ phận dập nóng. 
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Tấm mỏng nhiều lớp cao su silicon-nhựa flo và bộ phận cố định 

mực của máy sao chép bao gồm tấm mỏng nhiều lớp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm mỏng nhiều lớp cao su silicon-nhựa flo bao gồm lớp nền, lớp 

cao su silicon lưu hóa và lớp nhựa flo lần lượt được tạo ra trên lớp nền; trong đó lớp 
nhựa flo được tạo ra sau khi lớp lót trên cơ sở silan chứa nhựa epoxy và lớp lót trên cơ sở 
nhựa flo lần lượt được tạo ra trên lớp cao su silicon lưu hóa và lớp lót trên cơ sở silan 
chứa nhựa epoxy chứa từ 30% đến 80% trọng lượng của nhựa epoxy và từ 70% đến 20% 
trọng lượng của chất liên kết silan. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến bộ phận cố định mực của máy sao chép bao gồm 
tấm mỏng nhiều lớp này. 
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(72) GROHOVA, Marcela (IT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vách hút không khí trang bị cho khu vực hoạt động công 

nghiệp 
  (57)     Sáng chế đề cập chung đến lĩnh vực của các hệ thống hút dùng cho các quy trình công 

nghiệp, ví dụ như, nhúng không chỉ riêng quy trình hàn và cụ thể hơn là đề cập đến vách 
hút có các đặc tính hút và đặc tính lọc chuyên biệt đối với các chất ô nhiễm khác nhau.  
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(86) PCT/IB2014/063955         18.08.2014 (87) WO2015/025261 26.02.2015 
(30) PL405111         21.08.2013      PL 
(71) ADAMED SP. Z O.O.  (PL) 

Pienkãw 149, PL-05-152 Czosnãw k/warszawy, Poland 
(72) TRELA, Jolanta (PL), KOWALSKA, Ewelina (PL) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Viên nén được bao tan trong ruột chứa duloxetin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến viên nén được bao tan trong ruột chứa duloxetin. Viên nén này bao 
gồm lõi chứa duloxetin hydroclorua, được trộn một cách đồng đều mà không sử dụng 
chất lỏng bất kỳ với đường nén được, lượng đường nén được nằm trong khoảng từ 60 
đến 85% trọng lượng của lõi, tùy chọn với một hoặc nhiều tá dược dược dụng, và lớp 
bao tan trong ruột được đưa trực tiếp trên lõi và chứa copolyme của axit metacrylic-etyl 
acrylat (1:1) là polyme duy nhất chịu được axit ở dạ dày và một hoặc nhiều tá dược dược 
dụng. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình bào chế viên nén được bao tan trong ruột này. 
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5127 Harvest Curve, Mayer, MN 55360, United States of America 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Phương pháp và hệ thống xử lý chất thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống xử lý chất thải dùng để loại bỏ hơi ẩm ra 
khỏi chất thải con người, động vật, rau củ và cây trồng, tạo ra nước thải sạch có thể quay 
vòng vào nhà máy xử lý nước thải. Một số chất thải cũng có thể tạo ra phân bón và 
nguồn nhiên liệu cung cấp năng lượng.  
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(KR), KIM, Chaesoo (KR), KWARK, Gwanghoon (KR), LEE, Gangbae  (KR), LEE, 
Eunkyu (KR), SON, Jungrock (KR), CHOl, Sungpill (KR), MOON, Youngsik  (KR), 
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(KR), KIM, Yonji (KR), JUNG, Junwoo (KR), KIM, Minjung (KR), KIM, Minho 
(KR), PARK, Hansoo (KR), OH, Jaeseong (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị niêm phong cửa côngtenơ và phương pháp vận hành 

thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị niêm phong cửa côngtenơ, thiết bị này bao gồm: thân chính 

có lỗ dẫn hướng và lỗ khóa được tạo xuyên qua đầu trên của thân này; bộ phận khóa 
được lắp trên thân chính để trượt thẳng đứng dọc theo lỗ dẫn hướng và được bố trí then 
khóa trên một đầu, then khóa này được lồng vào lỗ niêm phong cơ học trên cửa 
côngtenơ bằng cách di chuyển vào và ra khỏi lỗ khóa; bộ phận cố định được lắp trong 
thân chính để cố định bộ phận khóa khi then khóa trên bộ phận khóa được lồng vào bên 
trong lỗ khóa và một đầu của then khóa nhô ra khỏi thân chính sao cho trạng thái cố 
định của bộ phận khóa có thể được gỡ bỏ bởi thao tác của người sử dụng; bộ phận xác 
thực gỡ bỏ niêm phong được lắp trên thân chính để liên lạc không dây với môđun liên 
lạc trường gần được người sử dụng bên ngoài mang theo; bộ phận giữ được lắp trong 
thân chính để tiếp xúc hoặc tách khỏi một phần của bộ phận cố định bằng điện năng để 
cố định bộ phận cố định bằng cách tiếp xúc với bộ phận cố định sao cho hoạt động nhả 
bộ phận cố định không xảy ra khi việc xác thực gỡ bỏ niêm phong không được thực hiện 
bởi bộ phận xác thực gỡ bỏ niêm phong và để cho phép hoạt động nhả bộ phận cố định 
bằng cách tách khỏi bộ phận cố định khi việc xác thực gỡ bỏ niêm phong được thực 
hiện; bộ phận cảm biến niêm phong để nhận biết trạng thái khóa và mở của bộ phận 
khóa theo chuyển động thẳng đứng của bộ phận khóa; và môđun viễn thông để thông tin 
không dây về trạng thái khóa hoặc mở đã được nhận biết bởi bộ phận cảm biến niêm 
phong đến máy chủ kiểm soát an ninh bên ngoài. 
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(72) NAGAOSA, Satoshi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Tàu đẩy để đẩy sà lan, sà lan và phương pháp cố định tàu đẩy 

vào sà lan 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sà lan (100) và tàu đẩy (200) để đẩy sà lan (100). Trong phương án 

được mô tả, tàu đẩy (200) bao gồm một cặp cơ cấu khớp nối mạn trái (210, 212) được 
bố trí để nối mạn trái của tàu đẩy (218) với sà lan (100), khoảng cách từ trọng tâm đến 
trọng tâm của cặp cơ cấu khớp nối mạn trái (210, 212) là khoảng cách thứ nhất (D1); và 
một cặp cơ cấu khớp nối mạn phải (214, 216) được bố trí để nối mạn phải của tàu đẩy 
(220) với sà lan (100), khoảng cách từ trọng tâm đến trọng tâm của cặp cơ cấu khớp nối 
mạn phải (214, 216) là khoảng cách thứ hai (D2). Mỗi khoảng cách thứ nhất và thứ hai 
(D1, D2) bằng ít nhất một nửa chiều dài (L) của tàu đẩy được tính từ giữa phần đuôi và 
mũi của tàu đẩy. 
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Tầng 6,7 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167, Trung Kính, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phan Văn Minh (VN), Nguyễn Văn Ngọ (VN), Đỗ Thành Trung (VN), Phạm Ngọc 
Sơn (VN), Lê Văn Công (VN) 

(54) Chế phẩm ba thành phần dùng để loại trừ lắng đọng parafin 
trong đường ống vận chuyển dầu thô và quy trình loại trừ 
lắng đọng parafin bằng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm ba thành phần dùng để loại trừ lắng đọng parafin trong 
đường ống vận chuyển dầu thô, chế phẩm này chứa các thành phần: 
(i) dung dịch tạo nhiệt và tạo áp suất chứa NaNO2 với lượng 15 - 25% khối lượng, 
NH4Cl với lượng 10 - 20% khối lượng và nước ngọt với lượng để đủ 100% khối lượng; 
(ii) dung môi dùng để tạo nhũ và hòa tan parafin, dung môi này chứa dầu kerosen với 
lượng 95 - 99,5% thể tích và chất nhũ hóa với lượng 0,5 - 5% thể tích; và 
(iii) Na2S2O8 với lượng 0,0025 - 0,25% khối lượng thành phần (i), trong đó: 
- các thành phần nêu trên được trộn đều với nhau thành dạng nhũ tương trước khi được 
bơm vào đường ống cần loại trừ lắng đọng parafin, và 
- tỷ lệ thể tích thành phần (i)/thành phần (ii) là nằm trong khoảng từ 5/5 đến 7/3. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình loại trừ lắng đọng parafin trong đường ống 
vận chuyển dầu thô bằng chế phẩn nêu trên. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Thiết bị kiểm tra sự nhiễm ve Varroa của bầy ong mật, phương 

pháp kiểm tra mức độ nhiễm ve Varroa của bầy ong mật và 
phương pháp kiểm tra độ nhạy của ve Varroa của bầy ong đối 
với các hỗn hợp hoạt chất chứa chất diệt ve khác nhau bằng 
cách sử dụng thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm tra sự nhiễm ve Varroa của bầy ong mật (100, 101). 
Thiết bị này bao gồm thùng chứa có phần đáy, các thành bên (113) và phần nắp (111). 
Trong thùng chứa có phương tiện để làm cho ve Varroa rơi khỏi ong, mà không làm hại 
ong, và phương tiện cố định ve Varroa đã rơi vào phần đáy của thùng chứa. Sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp kiểm tra mức độ nhiễm ve Varroa của bầy ong mật bằng 
cách sử dụng thiết bị theo sáng chế, và phương pháp để kiểm tra độ nhạy của ve Varroa 
của bầy ong đối với các hỗn hợp hoá chất chứa chất diệt ve khác nhau bằng cách sử 
dụng thiết bị theo sáng chế. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Xe lăn và khung đỡ dùng cho xe lăn này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe lăn. Xe lăn này bao gồm bộ phận ghế ngồi được đúc bằng nhựa 
có phần chỗ ngồi. Phần chỗ ngồi được cấu tạo để nối khớp trên hai thanh đỡ khung nằm 
ngang kéo dài song song của khung đỡ, khung đỡ được cấu tạo để chịu tải tác dụng lên 
bộ phận ghế ngồi. Xe lăn này còn bao gồm một cặp bánh xe chính mà mỗi bánh xe được 

gắn độc lập vào khung đỡ qua trục tương ứng và ít nhất một bánh xe quay phía trước. ít 
nhất một cụm phanh để điều chỉnh hoạt động của ít nhất một trong số các bánh xe chính 
cũng được bố trí. Sáng chế cũng đề cập đến khung đỡ dùng cho xe lăn này. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh. Thiết bị xử lý tín 
hiệu âm thanh mà bao gồm chuỗi các khối các trị số quang phổ bao gồm: bộ xử lý (150) 
để tính toán tín hiệu bị ảnh hưởng răng cưa (154) sử dụng ít nhất một trị số cải biên thứ 
nhất (102) cho khối thứ nhất trong số chuỗi các khối và sử dụng ít nhất một trị số cải 
biên thứ hai khác (106) cho khối thứ hai trong số chuỗi các khối và ước lượng tín hiệu bị 
lỗi răng cưa (158) biểu thị lỗi răng cưa trong tín hiệu bị ảnh hưởng răng cưa (154); và bộ 
tổ hợp (152) để tổ hợp tín hiệu bị ảnh hưởng răng cưa (154) và tín hiệu bị lỗi răng cưa 
(158) sao cho tín hiệu sau khi xử lý thu được bởi sự tổ hợp là tín hiệu đã được giảm lỗi 
răng cưa hoặc tín hiệu không bị ảnh hưởng răng cưa. 
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FORSCHUNG E.V.  (DE) 
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(72) DISCH, Sascha  (DE), NAGEL, Frederik  (DE), GEIGER, Ralf  (DE), NEUKAM, 
Christian  (DE), EDLER, Bernd (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý tín hiệu âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh. Thiết bị xử lý tín 
hiệu âm thanh mà bao gồm chuỗi các khối (114) các trị số quang phổ bao gồm: bộ xử lý 
(100) để xử lý chuỗi các khối sử dụng ít nhất một trị số cải biên (102) cho khối thứ nhất 
để thu được tín hiệu kết quả thứ nhất đã được giảm lỗi răng cưa hoặc không bị ảnh 
hưởng răng cưa trong phạm vi chồng lấp (170) và sử dụng ít nhất một trị số cải biên thứ 
hai khác (106) cho khối thứ hai trong số chuỗi các khối để thu được tín hiệu kết quả thứ 
hai đã được giảm lỗi răng cưa hoặc không bị ảnh hưởng răng cưa (108) trong phạm vi 
chồng lấp (170); và bộ tổ hợp (110) để tổ hợp tín hiệu kết quả thứ nhất (104) và tín hiệu 
kết quả thứ hai (108) trong phạm vi chồng lấp (170) để thu được tín hiệu sau khi xử lý 
(112) trong phạm vi chồng lấp (170). 
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430 Matsuhidai, Matsudo City, Chiba 2702280, Japan 
(72) Naoto MIYAUCHI  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Mạch điều khiển pha của động cơ không chổi than, động cơ 

không chổi than, và phương pháp điều khiển pha cho động cơ 
không chổi than 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch điều khiển pha dùng cho động cơ không chổi than bao gồm 
mạch điều khiển pha xuất ra M tín hiệu, có các pha khác nhau, theo sự thay đổi về từ 
trường do chuyển động quay của các nam châm được bố trí trong rôto, và bộ tạo tín hiệu 
điều khiển tạo ra hai hoặc nhiều dạng nhóm tín hiệu điều khiển pha khác nhau, dựa trên 
ít nhất M tín hiệu, nhóm tín hiệu điều khiển pha được tạo ra theo sáng chế để điều khiển 
các điện áp dẫn động, có các pha khác nhau, được cấp đến từng pha của cuộn dây N pha 
(N là số nguyên lớn hơn hoặc bằng hai). Bộ tạo tín hiệu điều khiển được tạo cấu hình 
sao cho nhóm tín hiệu điều khiển pha thứ nhất và nhóm tín hiệu điều khiển pha thứ hai 

có thể được tạo ra. ở đây, nhóm tín hiệu điều khiển pha thứ nhất điều khiển các điện áp 
dẫn động, được cấp đến từng pha của cuộn dây N pha, ở chế độ dẫn động thứ nhất của 
động cơ không chổi than. Nhóm tín hiệu điều khiển pha thứ hai, có pha khác với pha 

của nhóm tín hiệu điều khiển pha thứ nhất một góc pha  nhất định (>0), điều khiển 

các điện áp dẫn động, được cấp đến từng pha của cuộn dây N pha, ở chế độ dẫn động 
thứ hai của động cơ không chổi than. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đồ chơi con quay 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chơi con quay có khả năng di chuyển trong khi con quay đang 
quay, và có thể nối dễ dàng cơ cấu khởi động để quay và khởi động con quay và que 
khởi động để cung cấp lực quay cho con quay. Đồ chơi con quay bao gồm cơ cấu khởi 
động có phần nối que khởi động được tạo ra ở một phía của vỏ cơ cấu khởi động bằng 
cách cắt phía này sao cho một phần của que khởi động được lắp vào phía này và được di 
chuyển, bánh răng dẫn động được gài khớp với và được quay nhờ que khởi động, bộ 
phận dẫn động con quay để quay con quay phối hợp với bánh răng dẫn động, và bộ phận 
tách rời con quay được làm thích ứng để tách rời con quay ra khỏi bộ phận dẫn động 
con quay; 
con quay được nối với phần dưới của cơ cấu khởi động, và được tách rời có lựa chọn ra 
khỏi bộ phận dẫn động con quay nhờ bộ điều khiển của bộ phận tách rời con quay của 
cơ cấu khởi động; và 
que khởi động có một phần được lắp vào phần nối que khởi động của cơ cấu khởi động, 
que khởi động được dịch chuyển nằm ngang dọc theo phản nối que khởi động ở trạng 
thái lắp để quay bánh răng dẫn động. 
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Hill End House, Whittington, Worcester WR5 2RQ, United Kingdom 
(72) WIKELEY, Philip Simon (GB), SEAMAN, Graham David (GB), AELBRECHT, Wim 

(BE), REIGNARD, Joelle (FR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm phân tán dạng lỏng, chất lỏng phun gốc nước thích 

hợp để phun cây trồng chứa chế phẩm này và phương pháp 
chăm sóc cây trồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân tán dạng lỏng chứa (i) ít nhất một chất điều hòa 
sinh trưởng mà có độ hòa tan trong dầu thực vật là khoảng 0,1% trọng lượng hoặc ít 
hơn; (ii) chất mang kỵ nước hữu cơ, tốt hơn là dầu thực vật, dầu hydrocacbon hoặc dầu 
parafin, hoặc dẫn xuất của chúng; trong đó ít nhất một chất điều hòa sinh trưởng mà 
không hòa tan hoặc không ổn định trong nước, có mặt trong chế phẩm phân tán dạng 
lỏng với lượng nhiều hơn 0,1% trọng lượng; và trong đó hơn 90% các hạt của chất điều 

hòa sinh trưởng nêu trên có kích cỡ hạt nằm trong khoảng 1-7m; trong đó chế phẩm 

phân tán còn chứa (iii) chất nhũ hóa mà làm ổn định chế phẩm phân tán trong chất 
mang hữu cơ, và làm cho chất cô có thể trộn lẫn được với nước và tự nhũ hóa khi được 
pha loãng trong nước theo sự pha loãng thích hợp, ví dụ, sự pha loãng 1:50 hoặc sự pha 
loãng cao hơn; trong đó chế phẩm phân tán về cơ bản là không chứa nước. Sáng chế 
cũng đề cập đến chất lỏng phun gốc nước thích hợp để phun cây trồng chứa chế phẩm 
này và phương pháp để chăm sóc cây trồng sử dụng chất lỏng này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu kính mắt, gọng kính mắt và kính mắt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu kính mắt chứa polyuretan dẻo nhiệt. Vật liệu kính mắt này 

có đỉnh tan ở cả nhiệt độ nhỏ hơn 0°C và nằm trong khoảng từ 0°C đến 70°C được 

quan sát trong thử nghiệm đo độ nhớt động ở trong điều kiện tốc độ tăng nhiệt độ là 

5°C/phút và tần số là 10Hz. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến gọng kính mắt và kính mắt. 
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(74) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ DREWMARKS (DREWMARKS CO .,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo thành rãnh trong đáy biển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo thành rãnh trong đáy biển. Thiết bị bao 
gồm cọc hút hình ống; vỏ bộ làm lún mà bao quanh cọc hút hình ống, trong đó vỏ bộ 
làm lún được tạo kết cấu để: (a) được làm chìm vào trong đáy biển để đáp ứng lại áp 
suất âm được tạo ra từ nước được loại bỏ khỏi cọc hút hình ống, và vỏ bộ làm lún được 
tạo kết cấu để tạo ra rãnh trong đáy biển; và bao gồm thiết bị phun nước, bên trong vỏ 
bộ làm lún, mà bao gồm van thứ nhất, vòi phun, và máng mà nối van thứ nhất với vòi 
phun; và/hoặc (b) truyền sự rung theo chiều dọc đến vỏ bộ làm lún và vỏ bộ làm lún 
được kết cấu để được làm chìm vào trong đáy biển để đáp ứng lại sự rung theo chiều 
dọc, và vỏ bộ làm lún được kết cấu để tạo ra rãnh trong đáy biển. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bình chứa chịu nén dùng để nạp nóng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa đồ uống thích hợp để nạp nóng và có thể chịu nén để có 
thể lấy đồ uống ra bằng áp lực tác dụng lên các thành bên. Bình chứa bao gồm phần 
thân giữa có chức năng bù chân không vốn được tạo ra sau khi làm lạnh chất lóng sau 
khi nạp nóng. Phần thân giữa bao gồm bốn panen có dạng hình thang và được giới hạn ở 
phía đỉnh và phía đáy bởi tập hợp các gân và các vòng. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Azol hai vòng đã được thế dị vòng, chế phẩm và phương pháp 

để phòng trừ loài gây hại không xương sống và hạt giống đã 
được xử lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1, bao gồm tất cả các chất đồng phân dị hình 
và đồng phân lập thể, các N-oxit, và các muối của chúng, và A, R1, m, X1, X2, X3, X4, 
Y1, Y2 và Y3 là như được xác định trong phần mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến chế 
phẩm chứa hợp chất có công thức 1 và phương pháp phòng trừ loài gây hại không xương 
sống bao gồm việc cho loài gây hại không xương sống hoặc môi trường sống của nó tiếp 
xúc với hợp chất hoặc chế phẩm theo sáng chế với lượng hữu hiệu sinh học. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến hạt giống đã được xử lý. 
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(72) KATO Yasuhiro (JP), INOMATA Toshiki (JP), INOUE Manabu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tác nhân cải biến ma sát dùng cho chế phẩm phủ trên cùng để 

tạo màng phủ chuyển hóa hóa học chứa crom hóa trị ba hoặc 
không chứa crom và chế phẩm phủ trên cùng chứa tác nhân 
cải biến này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tác nhân cải biến ma sát dùng cho chế phẩm phủ trên cùng để tạo 
ra màng phủ chuyển hóa hóa học chứa crom hóa trị ba hoặc không chứa crom, tác nhân 
cải biến ma sát này là este của axit béo polyoxyalkylen. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm phủ trên cùng chứa tác nhân cải biến nêu 
trên. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.03.2016 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) Norihiko NAKAMURA (JP), Mikito SUTO  (JP), Yasuhide OSHIMA (JP), Tomofumi 

SHIGEKUNI  (JP), Takeshi SUZUKI  (JP), Hiroki NAKAMARU  (JP), Yusuke 
NAKAGAWA  (JP) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng làm vật chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng làm vật chứa có độ bám dính với nhựa và khả năng 
chống ăn mòn cao. Tấm thép này bao gồm: tấm thép mạ thiếc, trong đó ít nhất một phần 
bề mặt của tấm thép này được phủ bằng lớp mạ thiếc, và màng phủ được bố trí trên bề 
mặt phía có lớp mạ thiếc của tấm thép mạ thiếc. Màng phủ này chứa P, Zr, Ti và silic 
oxit. Trong lớp màng phủ này, lượng P tính theo nguyên tố P trên một mặt của tấm thép 
mạ thiếc nằm trong khoảng từ 1 đến 10mg/m2, lượng Zr tính theo nguyên tố kim loại 
trên một mặt của tấm thép mạ thiếc nằm trong khoảng từ 1 đến 40mg/m2, lượng Ti tính 
theo nguyên tố kim loại trên một mặt của tấm thép mạ thiếc lớn hơn 0,5 nhưng nhỏ hơn 
10mg/m2, và lượng Si tính theo nguyên tố Si trên một mặt của tấm thép mạ thiếc nằm 
trong khoảng từ 1 đến 40mg/m2. 
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(22) 26.08.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2013/072725      26.08.2013 (87) WO2015/029108 A1 05.03.2015 
(71) FUJI SHOJI CO., LTD.  (JP) 

60, Hirakata 13-chome, Fukujucho, Hashima-shi, Gifu, 5016257, Japan 
(72) GOTO Katsuhiro  (JP), KANAZAWA Nobuhiru (JP), BANNO Tatsuya  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp loại bỏ vết bẩn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị loại bỏ vết bẩn (10) bao gồm: cơ cấu quấn nguyên liệu dây 
kim loại (28) để quấn nguyên liệu dây kim loại (11) có bề mặt mà trên đó có bám vết 
bẩn, chẳng hạn gỉ bám, cặn bẩn, hoặc cặn tương tự; chi tiết dạng dây mềm (12) để quấn 
quanh nguyên liệu dây kim loại (11), và lau sạch vết bẩn trên bề mặt của nguyên liệu 
dây kim loại (11) nhờ trạng thái trượt tương đối so với nguyên liệu dây kim loại (11); và 
cơ cấu cấp chi tiết dạng dây mềm (13) để cấp chi tiết dạng dây mềm (12) đối với 
nguyên liệu dây kim loại (11). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp loại bỏ 
vết bẩn bao gồm các công đoạn: cấp theo dạng thẳng nguyên liệu dây kim loại (11) có 
bề mặt mà trên đó có bám vết bẩn, chẳng hạn gỉ bám, cặn bẩn, hoặc cặn tương tự, quấn 
chi tiết dạng dây mềm (12) quanh nguyên liệu dây kim loại (11), và quấn chi tiết dạng 
dây mềm (12), nhờ đó lau sạch vết bẩn trên bề mặt của nguyên liệu dây kim loại (11), 
và phun tia không khí lên bề mặt của nguyên liệu dây kim loại (11) để thổi bỏ vết bẩn 
còn lại trên bề mặt của nguyên liệu dây kim loại (11). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị hàn ống xếp ba chiều và ống xếp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị hàn ống xếp ba chiều, và ống xếp, ống xếp 
này được tạo ra bằng cách: tạo lớp lặp lại vật liệu làm buồng đơn vị, màng ngăn dính thứ 
hai, vật liệu làm buồng đơn vị khác, và màng ngăn dính thứ nhất, tương ứng với số 
lượng buồng đơn vị cần được sản xuất; tạo ra các lỗ thông hơi trên các vật liệu làm 
buồng đơn vị bằng cách ép mũi cắt gia công lỗ, mà máy hàn chu vi lỗ được lắp trên đó, 
lên trên các vật liệu làm buồng đơn vị dạng lớp và các màng ngăn dính thứ nhất, và sau 
đó làm nóng chu vi của các lỗ thông hơi, sao cho diện tích bao quanh các lỗ thông hơi 
của hai vật liệu làm buồng đơn vị liền kề, trong đó các vật liệu này không được chèn bởi 
màng ngăn dính thứ nhất, được hàn vào nhau, hoàn thiện hai phía của các buồng đơn vị 
bằng cách định vị, trên các bề mặt ngoài cùng của các vật liệu làm buồng đơn vị dạng 
lớp, vật liệu làm buồng đơn vị hoàn thiện thứ nhất và vật liệu làm buồng đơn vị hoàn 
thiện thứ hai có lỗ bơm không khí; và cắt vật liệu làm buồng đơn vị hoàn thiện thứ nhất, 
các vật liệu làm buồng đơn vị, và vật liệu làm buồng đơn vị hoàn thiện thứ hai và làm 
nóng chu vi của diện tích đã được cắt bằng cách ép mũi cắt gia công đường viền, sao 
cho diện tích bao quanh các đường viền của hai vật liệu làm buồng đơn vị liền kề, trong 
đó các vật liệu này không được chèn bởi màng ngăn dính thứ hai, được hàn vào nhau. 
Do đó, các buồng đơn vị có thể được sản xuất với công việc đột dập hai lần, các buồng 
đơn vị có thể được kết nối, và bên trong của các buồng đơn vị có thể được nối, nhờ vậy 
cho phép sản xuất hàng loạt và giảm đáng kể chi phí sản xuất. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2016 
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#131-1702 (Sanghyun-dong, Keumho Bestvill 4-cha Apt.), 67-12, Sanghyeon-ro, Suji-
gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 448-724, Republic of Korea 
2. HAM WOO-SUNG  (KR) 
(Bangbae-dong) 17-9, Bangbae-ro 40-gil, Seocho-gu, Seoul 06574, Republic of Korea 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đệm có các ống dẫn không khí nạp tự động được gắn chìm và 

phương pháp sản xuất đệm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đệm có các ống dẫn không khí nạp tự động được gắn chìm và 

phương pháp để sản xuất đệm này, và cụ thể hơn là, sáng chế đề cập đến đệm có các 
ống dẫn không khí nạp tự động được gắn chìm dùng làm vật liệu đệm cho bộ đồ giường 
bao gồm các giường và gối, và tấm phủ khác, và phương pháp để sản xuất đệm có các 
ống dẫn không khí nạp tự động được gắn chìm. Sáng chế đề xuất đệm có các ống dẫn 
không khí nạp tự động được gắn chìm và phương pháp để sản xuất đệm này, bằng cách 
bố trí các ống dẫn không khí nằm đồng đều nhau bên trong hốc của khuôn để sản xuất 
đệm, và đúc tạo bọt bằng cách bơm vật liệu đệm vào bên trong hốc trong khuôn, sao cho 
vật liệu đệm bao quanh các ống dẫn không khí trong khi dính liền khối vào bề mặt 
ngoài của các ống dẫn không khí. Kết quả là, không khí có thể được nạp một cách tự 
động vào bên trong các ống dẫn không khí và lực giảm chấn với độ đàn hồi cao có thể 
được tạo ra, trong khi cho phép phân bố đều tải trọng bằng cách tạo ra liền khối các ống 
dẫn không khí và vật liệu đệm. 
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(72) Thái Hoàng (VN), Nguyễn Thuý Chinh (VN), Nguyễn Thị Thu Trang (VN), Nguyễn 
Vũ Giang  (VN), Trần Hữu Trung (VN), Mai Đức Huynh (VN), Đỗ Quang Thẩm 
(VN), Đỗ Văn Công (VN), Trần Thị Mai (VN) 

(54) Hạt chất chủ chứa polyetylen tỷ trọng cao, tro bay được 
biến tính bằng axit stearic và muối kẽm stearat 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt chất chủ (masterbatch) chứa các thành phần sau (% khối 
lượng): 
polyetylen tỷ trọng cao (HDPE)  45-62, 
tro bay được biến tính bằng axit stearic 35-45, và 
chất phụ gia là muối kẽm stearat  3-10. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy nén ly tâm nhiều cấp và máy điều hòa không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập tới máy nén ly tâm nhiều cấp và máy điều hòa không khí. Máy nén ly 
tâm nhiều cấp bao gồm bộ phận động lực và bộ phận cánh quạt. Bộ phận động lực bao 
gồm môtơ (6), trục của môtơ có đầu thứ nhất và đầu thứ hai. Bộ phận cánh quạt bao 
gồm N cánh quạt, trong đó N lớn hơn hoặc bằng 2 và nhỏ hơn 10. Khi N là số chẵn, số 
lượng của các cánh quạt trên đầu thứ nhất của trục bằng số lượng của các cánh quạt trên 
đầu thứ hai của trục. Khi N là số lẻ, số lượng của các cánh quạt trên đầu thứ nhất của 
trục lớn hơn so với số lượng của các cánh quạt trên đầu thứ hai của trục. Cánh quạt cấp 
thứ nhất ở xa môtơ (6) nhất được bố trí ở đầu thứ nhất của trục; các cánh quạt khác ở 
đầu thứ nhất của trục được bố trí theo thứ tự tăng dần. Cánh quạt cấp thứ N ở gần môtơ 
(6) nhất được bố trí ở đầu thứ hai của trục; các cánh quạt khác ở đầu thứ hai của trục 
được bố trí theo thứ tự giảm dần. Cửa xả khí của các cánh quạt nằm ở đầu thứ nhất của 
trục nối thông với cửa nạp khí của các cánh quạt nằm ở đầu thứ hai của trục nhờ một 
đường ống nối, vì thế tỷ số nén và hiệu suất năng lượng được cải thiện. 
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DEMICHELE, Stephen (US), KATZ, Gary  (US), REDDY, Todime (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm dinh dưỡng chứa các hợp chất ưa béo có độ hòa tan 

và độ sinh khả dụng được cải thiện 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng chứa ít nhất một protein, ít nhất một chất 

béo, và ít nhất một hợp chất ưa béo, chế phẩm này bao gồm ít nhất một hệ chứa ít nhất 
một protein kị nước, các monoglyxerit và các diglyxerit (“MDG”) và ít nhất một hợp 
chất ưa béo, trong đó ít nhất 1% của tổng lượng MDG trong chế phẩm dinh dưỡng này 

vẫn còn trong pha nước sau khi ly tâm với tốc độ 100.000 xg trong 1 giờ ở 20°C. 
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(72) TANAKA, Satoshi (JP), TSURI, Keiko (JP), KOYO, Hirotaka (JP), MITANI, Kazuishi 

(JP), SAITO, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm kính và tấm kính dạng phiến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm kính bao gồm các bước: (I) cho hỗn hợp 
khí tiếp xúc với ít nhất một bề mặt của vật liệu kính dạng phiến để thay đổi hình thái bề 
mặt của vật liệu kính tới mức mà các tính chất tán xạ ánh sáng của vật liệu kính được 
thay đổi, hỗn hợp khí này chứa axit (A) chứa nguyên tố flo (F) và axit (B) chứa nguyên 
tố clo (Cl) và có tỷ lệ phân tử của nước với axit (A) [(nồng độ mol của nước/nồng độ 
mol của axit (A)] nhỏ hơn 5, vật liệu kính nêu trên chứa ít nhất natri làm thành phần và 
có nhiệt độ nằm trong khoảng từ nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh đến nhiệt độ cao hơn 

nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh này 300°C; và (II) làm nguội vật liệu kính dạng tấm thu 
được ở bước (I) để tạo ra tấm kính. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tấm kính dạng phiến. 
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(72) NAKATANI, Mitsutoshi (JP), YUU, Ryuu (CN), SHIMA, Kouichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp điều chế hydro 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hydro mà trong đó hydro được tạo ra bằng 
cách thực hiện phản ứng oxy hóa không hoàn toàn hợp chất gốc hydrocacbon chẳng hạn 
như metanol và phản ứng trùng chỉnh hơi nước, phương pháp này có thể kéo dài tuổi thọ 
của chất xúc tác và điều chế ổn định hydro trong thời gian dài. Nhiên liệu thô dạng lỏng 
bao gồm metanol và nước được làm bay hơi trong bộ hóa hơi (1), nhiên liệu thô dạng 
khí bao gồm chất lưu ở thể khí được làm bay hơi và oxy được cấp vào lò phản ứng (2A), 
và hydro được tạo ra bằng cách thực hiện phản ứng oxy hóa không hoàn toàn và phản 
ứng trùng chỉnh hơi nước của metanol (phản ứng phân hủy). Với nguồn nhiệt dùng cho 
việc làm bay hơi nhiên liệu thô dạng lỏng trong bộ hóa hơi (2A), nhiệt đốt sinh ra trong 
bộ đốt khí (9) được sử dụng. Nhiệt đốt sinh ra trong bộ đốt khí (9) được tạo ra qua việc 
đốt sử dụng khí đã giải hấp mà được giải hấp từ bộ tách khí hydro (3) theo nhiều giai 
đoạn làm khí đốt. Bộ tách khí hydro (3) cho khí đã giải hấp thoát ra ngoài trong khi thay 
đổi lượng thoát ra của khí đã giải hấp. 
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(72) KATO Yasuhiro (JP), INOMATA Toshiki (JP), INOUE Manabu (JP), YOSHIDA 
Hiroyuki (JP), HIRAYAMA Hiroshi (JP), MOCHIZUKI Shinsuke (JP), NAGAI 
Toshiyasu (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chi tiết kẹp màu đen dùng cho xe và phương pháp thu chi tiết 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chi tiết kẹp màu đen dùng cho xe, bao gồm màng chuyển hóa hóa 

học màu đen chứa crom hóa trị ba và màng phủ màu đen ở trên màng chuyển hóa hóa 
học màu đen chứa crom hóa trị ba, trên bề mặt của kim loại được mạ kẽm. Màng 
chuyển hóa hóa học màu đen chứa crom hóa trị ba được tạo ra bằng cách sử dụng dung 
dịch xử lý chuyển hóa hóa học màu đen chứa crom hóa trị ba thay crom hóa trị sáu có 
nồng độ ion Zn (kẽm) không lớn hơn 20g/L. Độ sáng (L) của màng chuyển hóa hóa học 
màu đen chứa crom hóa trị ba không lớn hơn 33. Màng phủ màu đen bao gồm thành 
phần chuyển hóa hóa học màu đen, organopolysiloxan được cải biến, và thành phần điều 
chỉnh hệ số ma sát. Lượng thành phần chuyển hóa hóa học màu đen là từ 2% đến 25% 
trọng lượng tính trên 100% trọng lượng của màng phủ màu đen này. Độ sáng (L) của 
màng phủ màu đen không lớn hơn 28. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
thu chi tiết kẹp màu đen dùng cho xe. 
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60 AllÐe de la Recherche, B-1070 Brussels, Belgium 
(72) CRAGGS, Graham (GB), HERVÐ, Karine Jeannine Madeleine (FR), MARSHALL, 

Diane (GB) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Kháng thể kháng CSF-1R, trình tự ADN phân lập được, vectơ 

tách dòng hoặc vectơ biểu hiện, tế bào chủ bao gồm vectơ 
này, quy trình tạo ra kháng thể và dược phẩm chứa kháng 
thể này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng CSF-1R và các mảnh liên kết của kháng thể này, 
trình tự ADN mã hóa kháng thể này, tế bào chủ có trình tự ADN này và phương pháp 
biểu hiện kháng thể hoặc mảnh liên kết trong tế bào chủ. Sáng chế cũng đề cập đến 
dược phẩm chứa kháng thể hoặc mảnh liên kết của kháng thể nêu trên và việc sử dụng 
kháng thể, mảnh kháng thể liên kết và chế phẩm chứa chúng dùng để điều trị bệnh.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.06.2016 
(71) GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI  (CN) 

Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong 519070, China 
(72) JIANG, Caiyun (CN), ZHANG, Zhiping (CN), ZHONG, Ruixing (CN), JIANG, Nan 

(CN), XIE, Rong (CN), YAN, Xiubing  (CN), WANG, Hongxing (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm lắp ráp bộ điều chỉnh và máy nén làm lạnh có cụm lắp ráp 

bộ điều chỉnh này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm lắp ráp bộ điều chỉnh và máy nén làm lạnh có cụm lắp ráp bộ 

điều chỉnh này. Cụm lắp ráp bộ điều chỉnh bao gồm bộ khuếch tán kiểu cánh dẫn hướng 
(42), môtơ (20), bánh răng chủ động (31), bánh răng bị dẫn (32) và cơ cấu điều chỉnh; 
môtơ (20) có thể quay theo chiều thuận và chiều nghịch; cơ cấu điều chỉnh bao gồm bộ 
phận điều chỉnh (41), bộ phận đỡ (43) và các chi tiết trượt điều chỉnh (47); bánh răng bị 
dẫn (32) được lắp trên bộ phận điều chỉnh (41), bộ phận điều chỉnh (41) này được lắp 
trên bộ phận đỡ (43); các lỗ xuyên dạng hình chữ nhật được tạo ra trên bánh răng bị dẫn 
(32), lỗ xuyên dạng hình chữ nhật kéo dài dọc theo trục tâm của bánh răng bị dẫn (31); 
chi tiết trượt điều chỉnh (47) được cố định vào bộ phận điều chỉnh (41) nhờ lỗ xuyên 
dạng hình chữ nhật; bộ khuếch tán kiểu cánh dẫn hướng (42) được cố định trên bộ phận 
đỡ; môtơ (20) dẫn động bánh răng chủ động (31) quay, bánh răng chủ động (31) dẫn 
động bánh răng bị dẫn (32) quay; bánh răng bị dẫn (32) quay để đẩy các chi tiết trượt 
điều chỉnh (47) di chuyển, các chi tiết trượt điều chỉnh (47) dẫn động bộ phận điều 
chỉnh (41) quay so với bộ khuếch tán kiểu cánh dẫn hướng (42), vì thế bộ phận điều 
chỉnh (41) di chuyển dọc theo trục tâm của nó, và do vậy, thu được khoảng điều chỉnh 
lớn hơn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo ra chế phẩm axit hypobromơ ổn định, chế 

phẩm axit hypobromơ ổn định, và phương pháp ức chế sự tạo 
thành bùn loãng trên màng tách 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm axit hypobromơ ổn định và phương pháp tạo ra chế phẩm 
axit hypobromơ ổn định dạng một chất lỏng về cơ bản không chứa ion bromat, thể hiện 
các tính chất về hiệu quả khử trùng tốt, hầu như không bị ăn mòn so với kim loại, và có 
tính ổn định bảo quản tốt. Phương pháp tạo ra chế phẩm axit hypobromơ ổn định gồm 
bước mà trong đó phản ứng được thực hiện bằng cách thêm, dưới khí quyển khí trơ, 
brom vào dung dịch hỗn hợp gồm nước, hydroxit kiềm, và axit sulfamic, trong đó tỷ lệ 
của brom được thêm vào không vượt quá 25% theo khối lượng so với tổng khối lượng 
của chế phẩm. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp ức chế sự tạo thành bùn 
loãng trên màng tách. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất nguyên liệu nấm rễ cộng sinh và thiết bị 

phản ứng sinh học để nuôi cấy liên tục in vitro nấm rễ cộng 
sinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nguyên liệu nấm rễ cộng sinh (arbuscular 
mycorrhizal fungi - AMF). Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị phản ứng sinh học 
để nuôi cấy liên tục in vitro nấm rễ cộng sinh. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất chế phẩm dinh dưỡng 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm dinh dưỡng chứa ít nhất một 
protein, ít nhất một chất béo, và ít nhất một hợp chất ưa béo, chế phẩm này bao gồm ít 
nhất một hệ chứa ít nhất một protein kị nước, các monoglyxerit và các diglyxerit 
(“MDG”) và ít nhất một hợp chất ưa béo, trong đó ít nhất 1% cùa tổng lượng MDG 
trong chế phẩm dinh dưỡng này vẫn còn trong pha nước sau khi ly tâm ở tốc độ 100.000 

xg trong 1 giờ ở 20°C. 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
341 

(11) 47648 
(21) 1-2016-01106 (51) 7 H02M  7/48,  5/293 

(22) 10.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/073891          10.09.2014 (87) WO2015/041111 26.03.2015 
(30) 2013-194176          19.09.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2016 
(71) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
5308323, Japan 

(72) Kenichi SAKAKIBARA (JP), Naoya YAMASHITA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ chuyển đổi công suất 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ chuyển đổi công suất để giảm công suất cần thiết cho mạch đệm 
công suất. Bộ chuyển đổi (3) chỉnh lưu toàn sóng điện áp một pha (Vin), và xuất ra điện 
áp đã được chỉnh lưu (Vrec) giữa các đường cấp nguồn một chiều (DC) (LL và LH). Bộ 
nghịch lưu (5) nhận điện áp đã được chỉnh lưu (Vrec), và cấp dòng điện xoay chiều 
(AC) ba pha (Iu, Iv và Iw) đến phụ tải cảm kháng (6). Mạch đệm công suất (4) được 
mắc giữa các đường cấp nguồn DC (LL và LH). Mạch đệm công suất (4) bao gồm mạch 
phóng điện (4a) và mạch tích điện (4b). Mạch phóng điện (4a) bao gồm tụ điện (C4) và 
chuyển mạch (Sc) được mắc nối tiếp nhau. Mạch phóng điện (4b) được tạo cấu hình, ví 
dụ, bởi bộ ngắt quãng tăng áp, và bao gồm chuyển mạch (Sl), cuộn cảm (L4), và điôt 
(D40). Mạch đệm công suất (4) cấp đến, và nhận từ, các đường cấp nguồn DC (LL và 
LH), một phần trong số các xung động của công suất được đưa vào bộ chuyển đổi (3). 
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Sản phẩm lắp ghép 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm lắp ghép bao gồm ít nhất ba chi tiết được bố trí trong ba 
mặt phẳng khác nhau. Chi tiết thứ nhất (1) được nối vuông góc với chi tiết thứ hai (2), và 
chi tiết thứ ba (4) được nối vuông góc với chi tiết thứ hai. Sản phẩm lắp ghép này bao 
gồm một hoặc nhiều thiết bị khóa, mỗi thiết bị khóa bao gồm một lưỡi dễ uốn (30) được 
bố trí trong một rãnh gài (20) tại một chi tiết trong ít nhất ba chi tiết này. Lưỡi dễ uốn 
kết hợp với rãnh lưỡi (10), tại một chi tiết liền kề trong ít nhất ba chi tiết này, để khóa 
một chi tiết và chi tiết liền kề với nhau. Cạnh thứ hai của chi tiết thứ hai (2) được nối với 
cạnh thứ hai của chi tiết thứ ba (4) bằng một trong các thiết bị khóa. 
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(11) 47650 
(21) 1-2016-01108 (51) 7 H04M  1/60,  1/725, G10L  21/0208 

(22) 01.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/FI2014/050665         01.09.2014 (87) WO2015/033019 12.03.2015 
(30) 14/021,815         09.09.2013     US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2016 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) OZCAN, Koray (GB) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị, phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

xác định thông tin auđio được xử lý âm thanh xung quanh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xác định thông tin auđio được xử lý âm thanh xung 

quanh, phương pháp này bao gồm các bước: nhận chỉ thị đầu vào chỉ báo người dùng 
không đối diện với thiết bị; xác định chỉ dẫn không giới hạn âm thanh xung quanh được 
kết hợp với liên kết lên auđio dựa ít nhất một phần trên đầu vào; nhận thông tin auđio 
khác; xác định thông tin auđio không bị giới hạn âm thanh xung quanh dựa ít nhất một 
phần trên thông tin auđio khác; và thực hiện truyền thông tin auđio không bị giới hạn 
âm thanh xung quanh theo phương thức liên kết lên auđio. 
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(11) 47651 
(21) 1-2016-01110 (51) 7 H04N  21/472,  21/485 

(22) 25.11.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2013/010709      25.11.2013 (87) WO2015/037780 19.03.2015 
(30) 10-2013-0111049           16.09.2013      KR 

10-2013-0142716           22.11.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2016 
(71) ALTICAST CORPORATION  (KR) 

(Park Bldg. Seocho-dong) 6F, 16, Banpo-daero 27-gil, Seocho-gu, Seoul 06655 
Republic of Korea 

(72) KANG, Chang-Hwan  (KR), NAM, Sung-Woo  (KR), KIM, Jin-Gwan  (KR), 
HYOUNG, Da-Hye  (KR), PARK, Jae-Hwan  (KR), LEE, Jung-Ik  (KR), WON, Ju-
Hyun (KR) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp dịch vụ ứng dụng, phương tiện ghi đã ghi sẵn 

chương trình để thực hiện phương pháp dịch vụ và thiết bị 
nhận truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cung cấp dịch vụ ứng dụng để dùng trên thiết bị nhận 
truyền thông và đề cập đến thiết bị nhận truyền thông để cung cấp dịch vụ ứng dụng. 
Phương án ưu tiên của sáng chế đề xuất phương pháp cung cấp dịch vụ ứng dụng để 
dùng trên thiết bị nhận truyền thông có thể bao gồm: nhận thông tin đăng nhập theo tài 
khoản người dùng cụ thể đã đăng ký trên thiết bị nhận truyền thông; nhận đầu vào của 
người dùng để cài đặt ứng dụng cụ thể trong khi đã đăng nhập vào tài khoản người dùng 
cụ thể; và cài đặt ứng dụng cụ thể với ánh xạ đến tài khoản người dùng cụ thể đã đăng 
nhập. 
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(11) 47652 
(21) 1-2016-01111 (51) 7 H04N  21/472,  21/478 

(22) 25.11.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2013/010711     25.11.2013 (87) WO2015/037781 19.03.2015 
(30) 10-2013-0111049          16.09.2013      KR 

10-2013-0142740          22.11.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2016 
(71) ALTICAST CORPORATION  (KR) 

(Park Bldg. Seocho-dong) 6F, 16, Banpo-daero 27-gil, Seocho-gu, Seoul 06655 
Republic of Korea 

(72) KANG, Chang-Hwan (KR), NAM, Sung-Woo (KR), KIM, Jin-Gwan  (KR), 
HYOUNG, Da-Hye  (KR), PARK, Jae-Hwan  (KR), LEE, Jung-Ik  (KR), WON, Ju-
Hyun (KR) 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Phương pháp dịch vụ ứng dụng, phương tiện ghi đã ghi sẵn 

chương trình để thực hiện phương pháp dịch vụ và thiết bị 
nhận truyền thông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cung cấp dịch vụ ứng dụng để sử dụng trên thiết bị 
nhận truyền thông và đề cập đến thiết bị nhận truyền thông để cung cấp dịch vụ ứng 
dụng. Phương án ưu tiên của sáng chế đề xuất phương pháp cung cấp dịch vụ ứng dụng 
để sử dụng trên thiết bị nhận truyền thông có thể bao gồm: truyền tín hiệu yêu cầu để 
yêu cầu ứng dụng cụ thể đến máy chủ nhà cung cấp ứng dụng; nhận ứng dụng cụ thể từ 
máy chủ nhà cung cấp ứng dụng; và cài đặt ứng dụng cụ thể đã nhận, ở đó ứng dụng cụ 
thể bao gồm bộ phận chức năng và bộ phận hồ sơ, bộ phận chức năng là phần được cấu 
hình để thực hiện một chức năng và bộ phận hồ sơ là phần được cấu hình để điều khiển 
quyền truy cập. 
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(11) 47653 
(21) 1-2016-01112 (51) 7 C07D  401/04, A61K  31/4545, A61P  

1/00,  43/00,  5/08 
(22) 29.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/075794      29.09.2014 (87) WO2015/046482 A1 02.04.2015 
(30) 2013-205027         30.09.2013      JP 

2013-268902         26.12.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2016 
(71) ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

1-5, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 5418526, Japan 
(72) ISHIDA, Akiharu (JP), MATSUSHITA, Takeshi (JP), SEKIGUCHI, Tetsuya (JP), 

OKABE, Yasuyuki (JP), KOMAGATA, Tatsuya  (JP), NISHIO, Takuya  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất có hoạt tính chủ vận thụ thể somatostatin, dược 

phẩm và thuốc chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chất chủ vận thụ thể somatostatin kiểu phụ 2 có công thức chung 

(I): 
 

 
 
trong đó các biến có ý nghĩa như được xác định trong phần mô tả; muối, N-oxit hoặc 
solvat, tiền dược chất của hợp chất này. Hợp chất theo sáng chế là hợp chất có khối 
lượng phân tử thấp, có hoạt tính chủ vận thụ thể somatostatin kiểu phụ 2 hiệu nghiệm, 
và do đó có thể được dùng theo cách đơn giản, có độ ổn định cao và có độc tính thấp. 
Do vậy, hợp chất theo sáng chế là hữu dụng để phòng ngừa và/hoặc điều trị các bệnh 
liên quan đến somatostatin như bệnh to đầu chi và tắc ruột. Sáng chế cũng đề cập đến 
dược phẩm và thuốc chứa hợp chất nêu trên. 
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(11) 47654 
(21) 1-2016-01116 (51) 7 C03C  17/32,  21/00, B32B  17/10, 

G02F  1/1333, G06F  1/16, H04M  
1/02, C03C  15/00 

(22) 22.01.2015 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2015/012414     22.01.2015 (87) WO2015/116466 06.08.2015 
(30) 61/932,924          29.01.2014      US 

61/974,732          03.04.2014      US 
62/090,604          11.12.2014      US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2016 
(71) CORNING INCORPORATED  (US) 

1 Riverfront Plaza, Corning, NY 14831, United States of America 
(72) CHANG, Theresa  (US), CHU, Polly, Wanda  (US), DONOVAN, Michael, Patrick  

(US), ELLISON, Adam, James (US), CROSS, Timothy, Michael  (US), HU, Guangli  
(CN), KUDVA, Gautam, Narendra  (US), SMITH, Nicholas, James  (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật phẩm thủy tinh và thiết bị điện tử bao gồm vật phẩm thủy 

tinh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật phẩm thủy tinh bao gồm chi tiết thủy tinh có chiều dày nằm 

trong khoảng từ 25m đến 125m, chi tiết này bao gồm bề mặt cơ sở thứ nhất, bề mặt 

cơ sở thứ hai và vùng ứng suất nén kéo dài từ bề mặt cơ sở thứ nhất đến độ dày thứ nhất, 

vùng ứng suất được xác định bởi ứng suất nén  ít nhất khoảng 100MPa ở bề mặt cơ sở 

thứ nhất. Ngoài ra, chi tiết thủy tinh nêu trên còn có profin ứng suất sao cho khi chi tiết 
thủy tinh được uốn đến bán kính uốn đích nằm trong khoảng từ 1mm đến 20mm với tâm 

uốn nằm bên cạnh bề mặt cơ sở thứ hai để gây ra ứng suất uốn B ở bề mặt cơ sở thứ 

nhất, I + B < 0; và có độ bền đánh thủng  1,5kgf khi bề mặt cơ sở thứ nhất của chi 

tiết thủy tinh chịu tải là bi cacbua vonfram có đường kính 1,5mm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị điện tử bao gồm vật phẩm thủy tinh nêu trên. 
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(30) 2013-177883          29.08.2013      JP 
(71) NISSIN KOGYO CO., LTD.  (JP) 

840 Kokubu, Ueda-shi, Nagano, 3868505 Japan  
(72) UEHARA, Kazumasa  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu phanh dùng cho xe có ghi đông 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu phanh dùng cho xe có ghi đông. Cơ cấu phanh này cho phép 
làm giảm kích thước và làm tăng mức độ tự do trong việc bố trí cụm xi lanh chính. Phần 
dẫn hướng dây phanh dùng cho bánh xe sau (21u) được bố trí ở đầu dưới của đế giữ tay 
đòn (21q) sao cho nhô ra từ đó, và ở phía trục tâm thân xi lanh, phần dẫn hướng dây 
phanh dùng cho bánh xe sau (21u) có bề mặt tiếp xúc tay đòn quay thứ hai (21v) tiếp 
xúc với tay đòn quay thứ hai (42) để thiết lập vị trí ban đầu của nó. 
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(11) 47656 
(21) 1-2016-01118 (51) 7 B62L  3/08, B60T  11/04,  11/18, 

B62L  3/02 
(22) 27.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/072361          27.08.2014 (87) WO2015/030027 05.03.2015 
(30) 2013-177884          29.08.2013      JP 
(71) NISSIN KOGYO CO., LTD.  (JP) 

840 Kokubu, Ueda-shi, Nagano, 3868505 Japan  
(72) UEHARA, Kazumasa  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu phanh dùng cho xe có ghi đông 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu phanh dùng cho xe có ghi đông. Cơ cấu phanh này cho phép 
tay đòn quay có thể đẩy một cách ổn định tay đòn gõ để dẫn động xi lanh chính thủy 
lực. Đế giữ tay đòn (21q, 21r) để đỡ quay được tay đòn quay thứ nhất (41), tay đòn quay 
thứ hai (42), và tay đòn gõ (43) nhờ chốt neo (33) sao cho các tay đòn quay (41 và 42) 
và tay đòn gõ (43) có thể quay được bố trí ở phía miệng lỗ xi lanh của thân xi lanh (21a) 
sao cho nhô ra từ đó. Tay đòn quay thứ hai (42) có phần đế quay thứ hai dạng chạc 
(42b) được bố trí bên trong đế giữ tay đòn (21q, 21r) với tay đòn quay thứ nhất (41) và 
tay đòn gõ (43) nằm bên trong. Phần đế quay thứ hai (42b) này có bề mặt đẩy và di 
chuyển tay đòn gõ (42j) để đẩy tay đòn gõ (43). 
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(11) 47657 
(21) 1-2016-01120 (51) 7 C07D  403/12,  413/14,  413/12,  

487/04,  495/04,  498/14, A61K  
31/421, A61P  35/00 

(22) 28.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/053156     28.08.2014 (87) WO2015/031613 05.03.2015 
(30) 61/872,400          30.08.2013      US 
(71) AMBIT BIOSCIENCES CORPORATION  (US) 

11080 Roselle Street, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) HOLLADAY, Mark, W. (US), LIU, Gang (US), ROWBOTTOM, Martin, W. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất biaryl axetamit và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất biaryl axetamit và dược phẩm chứa hợp chất này để điều 
biến hoạt tính của thụ thể tyrosin kinaza nhóm III và để điều trị, ngăn ngừa hoặc cải 
thiện một hoặc nhiều triệu chứng của bệnh hoặc rối loạn do thụ thể tyrosin kinaza nhóm 
III gây ra. 
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(11) 47658 
(21) 1-2016-01126 (51) 7 A23F  5/24 

(22) 02.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/073020          02.09.2014 (87) WO2015/030253 05.03.2015 
(30) 2013-181460          02.09.2013      JP 
(71) SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED  (JP) 

3-1-1, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031 Japan 
(72) NAKAJIMA, Makoto (JP), IBUSUKI, Daigo (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống cà phê sữa có hàm lượng chất béo trong cà phê thấp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống cà phê sữa, trong đó hạn chế được mùi sữa khi đun nóng 
được tạo ra trong quá trình tiệt trùng. Đồ uống cà phê sữa này được tạo ra bằng cách tiệt 
trùng ở nhiệt độ cao, trong đó tổng lượng [(A)+(B)] của kahweol palmitat (A) và 
cafestol palmitat (B) là nằm trong khoảng từ 0,5 mg/kg đến 6,5mg/kg. 
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(11) 47659 
(21) 1-2016-01128 (51) 7 C08L  23/14,  23/16 

(22) 16.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/055873     16.09.2014 (87) WO2015/047796 02.04.2015 
(30) PCT/CN2013/084292        26.09.2013      CN 
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC  (US) 

2040 Dow Center Midland, MI 48674, United States of America 
(72) WEAVER, Laura B. (US), WANG, Wei (CN), LI, Guang Ming (CA), NGUYEN, Lena 

T. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm polyme hỗn hợp, sản phẩm đúc phun, màng mỏng và 

tấm được làm bằng chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyme hỗn hợp, sản phẩm đúc phun chứa chế phẩm này, 

màng mỏng và tấm được làm bằng chế phẩm này. Chế phẩm polyme hỗn hợp theo sáng 
chế chứa: (a) thành phần thứ nhất được chọn từ nhóm bao gồm copolyme etylen/alpha-
olefin và copolyme propylen/etylen; và (b) thành phần thứ hai với lượng nhỏ hơn 40% 
trọng lượng, thành phần này gồm copolyme etylen vinyl axetat chứa đơn vị có nguồn 
gốc từ vinyl axetat với lượng từ 9 đến 40% trọng lượng, và trong đó copolyme etylen 
vinyl axetat này có chỉ số nóng chảy (I2) nằm trong khoảng từ 0,2 đến 20 g/10 phút; 

trong đó n nhỏ hơn 0,003 (n là trị số tuyệt đối của hiệu số giữa chỉ số khúc xạ của 

thành phần (a) với thành phần (b)); và trong đó mức hao tổn điện môi của chế phẩm 
polyme hỗn hợp này là bằng hoặc lớn hơn 0,024, ví dụ, nằm trong khoảng từ lớn hơn 
0,024 đến 0,15. 
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5308323, Japan 

(72) Kenichi SAKAKIBARA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều khiển bộ chuyển đổi công suất trực tiếp 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều khiển bộ chuyển đổi công suất trực tiếp mà trong đó 
bộ chuyển đổi (3) thực hiện hoạt động chỉnh lưu toàn sóng đối với điện áp một pha 
(Vin), nhờ đó xuất ra điện áp đã được chỉnh lưu (Vrec) giữa các đường cấp nguồn một 
chiều (DC) (LL, LH). Bộ nghịch lưu (5) nhận điện áp đã được chỉnh lưu (Vrec), và sau 
đó cấp dòng điện xoay chiều (AC) ba pha (Iu, Iv, Iw) đến phụ tải cảm kháng (6). Mạch 
tích điện và phóng điện (4) được nối giữa các đường cấp nguồn DC (LL, LH). Mạch tích 
điện và phóng điện (4) bao gồm mạch đệm (4a) và mạch tăng áp (4b). Mạch đệm (4a) 
bao gồm mạch nối tiếp giữa tụ điện (C4) và chuyển mạch (Sc). Mạch tăng áp (4b) có thể 
được tạo cấu hình từ bộ ngắt quãng tăng áp, bao gồm chuyển mạch (Sl), cuộn cảm (1.4) 
và điôt (D40). Mạch tích điện và phóng điện (4) cấp và nhận một phần xung động của 
công suất được đưa vào bộ chuyển đổi (3) giữa các đường cấp nguồn DC (LL, LH). 
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(72) KOJIMA, Yoshinori (JP), TANAKA, Hayuru (JP), MICHIHATA, Isamu  (JP), 

MIYAWAKI, Yui  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chuỗi khóa kéo trượt và khóa kéo trượt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chuỗi khóa kéo trượt uốn được có bán kính cong nhỏ và có khả năng 
uốn một cách êm. 
Chuỗi khóa kéo trượt (1) được đặc trưng ở chỗ: tỷ lệ (Rt) của kích thước tổng của chiều 
dày riêng phần thứ nhất (ta) đo từ bề mặt trên (3c) của răng khóa (3) tới đỉnh phía các bề 
mặt trên (211) của mép (21) và chiều dày riêng phần thứ hai (tb) đo từ bề mặt dưới (3d) 
của răng khóa (3) tới đỉnh phía bề mặt dưới (212) của mép (21), với chiều dày (t) của 
răng khóa (3) thỏa mãn biểu thức (6) sau; và tỷ lệ (Rtl) của chiều dày (t) của răng khóa 
(3) tới chiều dài toàn phần (1) của răng khóa (3) thỏa mãn biểu thức (7) sau: 

40%  Rt  (6) 

0 < Rtl < 60% (7) 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khóa kéo trượt. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp chuẩn bị bề mặt bịt kín của đồ chứa và phương 

pháp chế tạo các đồ chứa được bịt kín 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chuẩn bị bề mặt bịt kín của đồ chứa để sử dụng trong 

việc làm kín, trong đó miệng (13) của đồ chứa (12) có thể được gia nhiệt, rửa, và làm 
khô để thiết lập bề mặt bịt kín. Sau đó, nắp bịt (14) có thể được áp vào bề mặt bịt kín 
này. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp chế tạo các đồ chứa được bịt kín mang 
sản phẩm. 
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(72) KITCHER, Steve  (AU), WILD, Stuart (AU) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Đồ chứa và phương pháp chế tạo đồ chứa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đồ chứa (20) kéo dài dọc theo trục dọc (A) và bao gồm đáy (22), 
thân (24) kéo dài theo hướng trục dọc từ đáy, và bề mặt bên ngoài nói chung là hướng ra 
ngoài theo hướng kính (38) có dấu hiệu được phác thảo một cách sắc nét (34). Dấu hiệu 
này bao gồm nói chung là các đoạn lõm có dạng chữ V (40) có các đoạn dốc bên ngoài 
(42), các đoạn dốc bên trong (44), và các chóp (46) nối các đoạn dốc này. Sáng chế còn 
đề cập đến phương pháp chế tạo đồ chứa. 
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Xuewen (CN), YONG, Rong (CN), HUANG, Wanqi (CN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị xử lý thẻ trong bộ đọc thẻ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị xử lý thẻ trong bộ đọc thẻ. Khi thẻ được 
phát hiện trong bộ đọc thẻ, khe xử lý thẻ của bộ đọc thẻ được phát hiện liên tục về sự có 
mặt hoặc vắng mặt của thẻ, tiếp đó, khi sự có mặt của thẻ được phát hiện ở khe xử lý 
thẻ, người dùng được nhắc và cảnh báo rằng thẻ có thể đã bị đánh tráo, và đồng thời, 
giao dịch hiện tại bị tạm dừng, người dùng được yêu cầu thực hiện việc xác thực nhận 
dạng, giao diện tự phục vụ được chuyển sang giao diện chờ người dùng nhập mật khẩu, 
và, chỉ khi người dùng nhập chính xác mật khẩu trong khoảng thời gian định trước, việc 
tiến hành giao dịch hiện tại được tiếp tục. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
358 

(11) 47665 
(21) 1-2016-01143 (51) 7 B60R  21/23,  21/232,  21/237, B62D  

65/14 
(22) 30.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2014/009199      30.09.2014 (87) WO2015/047027 02.04.2015 
(30) 10-2013-0116674           30.09.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.04.2016 
(71) KOLON INDUSTRIES, INC.  (KR) 

11, Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do 13837, Republic of Korea 
(72) KIM, Ki-Jeong (KR), LEE, Sang Mok (KR), YOUN, Jung-Hoon (KR), KWAK, Dong-

Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị gấp túi khí bên hông và quy trình gấp túi khí bên hông 

bằng cách sử dụng thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị gấp túi khí bên hông có kết cấu thiết bị đơn giản hơn và 

hiệu quả hơn so với thiết bị hoàn toàn tự động và có thể gấp đệm túi khí bên hông có 
kích thước lớn dài xấp xỉ 4,0m để bảo đảm đủ độ ổn định về chất lượng, và quy trình 
gấp tủi khí bên hông bằng cách sử dụng thiết bị này. 

 
 

  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
359 

(11) 47666 
(21) 1-2016-01150 (51) 7 G03G  15/08 

(22) 16.03.2015 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2015/058640        16.03.2015 (87) WO2015/141859 A1 24.09.2015 
(30) 2014-053627        17.03.2014      JP 

2014-216451        23.10.2014      JP 
2014-252409        12.12.2014      JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.03.2016 
(71) RICOH COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 143-8555 Japan 
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Natsumi  (JP), HAMADA, Daisuke  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hộp chứa bột và thiết bị tạo ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hộp chứa bột được sử dụng trong thiết bị tạo ảnh. Hộp chứa bột này 
bao gồm khoang chứa bột có thể quay được mà chứa trong đó bột để tạo ảnh, khoang 
chứa bột có thể quay được để quay quanh trục xoay (O); khe hở trên một đầu của 
khoang chứa bột, mà qua đó vòi phun (611) của thiết bị tạo ảnh được chèn; và phần xúc 
(304) để xúc bột về phía khe hở, và để cấp bột đến lỗ tiếp nhận bột của vòi phun (611) 
khi khoang chứa bột quay. Phần xúc (304) bao gồm bề mặt xúc (3040) mà mở rộng vào 
trong từ bề mặt thành trong của khoang chứa bột. Phần đầu phía trong của bề mặt xúc 
(3040) kéo dài theo chiều trục xoay (O) của khoang chứa bột. Mép của phần đầu phía 
trong là gần như song song với trục xoay (O). Trong tiết diện vuông góc với trục xoay 
(O), bề mặt xúc (3040) được làm nghiêng về phía trước theo chiều quay của khoang 
chứa bột so với đường thẳng ảo mà đi qua trục xoay (O) và tiếp tuyến với mép của phần 
đầu trong. 
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(54) Chuỗi khóa kéo trượt và khóa kéo trượt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới chuỗi khóa kéo trượt và khóa kéo trượt, mà có bán kính cong nhỏ và 
có độ đàn hồi cho phép chuỗi khóa kéo trượt và khóa kéo trượt này được uốn một cách 
êm. 
Chuỗi khóa kéo trượt (1) bao gồm: hai dải khóa kéo (2); và các răng khóa (3) gắn với 
các mép đối diện (21) của các dải khóa kéo (2) ở bước định trước. Chuỗi khóa kéo trượt 
(1) được đặc trưng ở chỗ: mỗi răng khóa (3) có các chân (31a, 32a) gắn với dải khóa kéo 
(2) và có các đầu (31c, 32c) nhô ra từ chân (31a, 32a) và gài với các răng khóa đối diện 
(3); và chiều dày (t) và bước (p) của các răng khóa (3) thỏa mãn các biểu thức (1) và (2) 
sau: 

0<t2,2mm  (1) 

0<p3,5mm (2) 
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(54) Phương pháp giải mã dòng bit âm thanh được mã hóa và tạo 

phần mở rộng băng thông tần số ở bộ giải mã, bộ giải mã để 
thực hiện phương pháp, và bộ giải mã để xử lý thoại 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã dòng bit âm thanh được mã hóa và tạo phần mở 
rộng băng thông tần số bao gồm việc giải mã dòng bit âm thanh để tạo tín hiệu âm 
thanh băng thấp được giải mã và tạo phổ kích thích dải thấp tương ứng với băng tần số 
thấp. Khu vực băng phụ được lựa chọn từ trong băng tần số thấp bằng cách sử dụng 
tham số mà chỉ báo thông tin năng lượng của đường bao đặc biệt của tín hiệu âm thanh 
băng thấp được giải mã. Phổ kích thích băng cao được tạo cho băng tần số cao bằng 
cách sao chép phổ kích thích băng phụ từ khu vực băng phụ được lựa chọn đến khu vực 
băng phụ cao tương ứng với băng tần số cao. Bằng cách sử dụng phổ kích thích băng cao 
được tạo, tín hiệu âm thanh băng cao được mở rộng được tạo bằng cách áp dụng đường 
bao phổ băng cao. Tín hiệu âm thanh băng cao được mở rộng được thêm vào tín hiệu âm 
thanh băng thấp được giải mã để tạo tín hiệu đầu ra âm thanh có băng thông tần số mở 
rộng. 
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(30) 2014-142127         10.07.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2016 
(71) 1. NIPPON STEEL & SUMIKIN MATERIALS CO., LTD.  (JP) 

16-3, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 1040061 Japan 
2. NIPPON MICROMETAL CORPORATION  (JP) 
158-1 Oaza Sayamagahara, Iruma-shi, Saitama 3580032 Japan 

(72) OYAMADA Tetsuya (JP), UNO Tomohiro (JP), DEAI Hiroyuki (JP), ODA Daizo (JP)
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dây hàn dùng cho thiết bị bán dẫn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dây hàn dùng cho thiết bị bán dẫn có thể đáp ứng được tính ổn định 
liên kết, đặc tính đàn hồi và đặc tính chống hư hại chip cần phải có cho việc liên kết mật 
độ cao. Dây dẫn này khác biệt ở chỗ bao gồm ít nhất một thành phần trong số các thành 
phần In, Ga, Cd với lượng từ 0,05% đến 5% nguyên tử, lượng còn lại là Ag và các tạp 
chất không tránh được. 
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(11) 47670 
(21) 1-2016-01164 (51) 7 C07C  265/14, C08G  18/75, G02B  

1/04, G02C  5/00,  7/02 
(62) 1-2016-01082   
(22) 25.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/075511      25.09.2014 (87) WO2015/046369 A1 02.04.2015 
(30) 2013-200500         26.09.2013      JP 

2014-126296         19.06.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2016 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7122, Japan 
(72) YAMASAKI, Satoshi (JP), MORITA, Hirokazu (JP), KUWAMURA, Goro (JP), 

NISHlGUCHI, Daisuke (JP), NAKAGAWA, Toshihiko (JP), HASEGAWA, Daisuke 
(JP), HAMADA, Tetsuya (JP), KIYONO, Shinji (JP), FUKUDA, Takeshi (JP), 
KOSUMI, Kazuhiro (JP), TSUKADA, Hidetaka (JP), GOTO, Kenichi (JP), ITO, 
Shinsuke (JP), KAKINUMA, Naoyuki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu đeo mắt, khung đeo mắt và thấu kính được sản xuất 

từ vật liệu đeo mắt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu đeo mắt chứa nhựa polyuretan được sản xuất bằng cách cho 

thành phần polyisoxyanat phản ứng với thành phần chứa nhóm hydro hoạt tính.  
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến khung đeo mắt và thấu kính được sản xuất từ vật 
liệu đeo mắt này.  
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(11) 47671 
(21) 1-2016-01165 (51) 7 E04C  5/16, E04G  21/12 

(22) 01.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2014/008118     01.09.2014 (87) WO2015/034224 A1 12.03.2015 
(30) 10-2013-0108033          09.09.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2016 
(75) KIM, YONG-KEUN  (KR) 

3F., 5, Nonhyeonnam-ro Namdong-gu Incheon 405-825, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ nối thanh cốt thép dạng ống siết chặt nhờ sử dụng chi tiết 

đầu nối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ nối thanh cốt thép dạng ống siết chặt nhờ sử dụng chi tiết đầu 

nối và cụ thể hơn, trong bộ nối thanh cốt thép theo sáng chế, các chi tiết đầu nối được 
gắn vào các thanh cốt thép để dễ dàng thực hiện việc ghép nối các thanh cốt thép cho bê 
tông cốt thép và thực hiện việc ghép nối giữa các khung cốt thép, để các thanh cốt thép 
có các đầu liền kề có thể được nối chính xác bằng cơ khí chỉ thông qua siết chặt. 
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(11) 47672 
(21) 1-2016-01166 (51) 7 H01Q  1/24,  21/28,  1/52,  9/04, 

H04W  88/02, H01B  7/04 
(22) 26.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/FI2014/050647          26.08.2014 (87) WO2015/028710 05.03.2015 
(30) 1315554.4          02.09.2013      GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2016 
(71) Nokia Technologies OY  (FI) 

Karaportti 3, FI-02610 Espoo, Finland 
(72) TIAN, Ruiyuan (CN), KARILAINEN, Antti (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để truyền thông vô tuyến, thiết bị này bao gồm: chi tiết dẫn 
bao gồm: bộ bức xạ thứ nhất được tạo cấu hình để cộng hưởng trong băng tần hoạt 
động; bộ bức xạ thứ hai được tạo cấu hình để cộng hưởng trong băng tần hoạt động; khe 
không dẫn thứ nhất giữa ít nhất là bộ bức xạ thứ nhất và bộ bức xạ thứ hai, khe không 
dẫn thứ nhất được định hướng theo chiều thứ nhất; bộ bức xạ thứ ba được tạo cấu hình 
để cộng hưởng trong băng tần hoạt động; và khe không dẫn thứ hai giữa ít nhất là bộ 
bức xạ thứ ba và bộ bức xạ thứ nhất, khe không dẫn thứ hai được định hướng theo chiều 
thứ hai, khác với chiều thứ nhất. 
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(11) 47673 
(21) 1-2016-01167 (51) 7 A23K  1/00,  1/16, A23L  3/50, F26B  

3/08 
(22) 10.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/069287     10.09.2014 (87) WO2015/039939 26.03.2015 
(30) 13184750.1          17.09.2013      EP 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser StraBe 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) ALT, Hans Christian (DE), KORFER, Martin (DE), PRIEFERT, Horst (DE), JAKOB, 

Harald (DE), BLUMKE, Wilfried (DE), OELMANN, Ansgar (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất hạt chứa axit amin và thành phần tùy ý 

của dịch lên men để dùng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất hạt chứa axit amin và thành phần tùy ý của dịch 

lên men để dùng làm phụ gia thức ăn chăn nuôi, quy trình tạo hạt được thực hiện trong 
thiết bị tầng sôi tuần hoàn hoặc thiết bị tầng sôi ổn định, huyền phù nước hoặc dung 
dịch nước chứa axit amin được phun vào buồng tạo hạt được trang bị tầng sôi, dòng khí 

sấy cấp vào buồng tạo hạt có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 120°C đến 450°C và hàm 
lượng hơi nước lớn hơn 16g nước/kg khí sấy. 
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(11) 47674 
(21) 1-2016-01174 (51) 7 G10L  19/008, H04S  3/00 

(22) 26.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/057611     26.09.2014 (87) WO2015/048387 A1 02.04.2015 
(30) 61/883,890          27.09.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2016 
(71) DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPORATION  (US) 

100 Potrero Avenue, San Francisco, California 94103-4813, United States of America 
(72) LAW, Malcolm J.  (GB), MELKOTE, Vinay  (IN), WILSON, Rhonda (GB), PLAIN, 

Simon  (CA), JASPAR, Andy  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa chương trình âm thanh N kênh và phương 

pháp phục hồi M kênh của chương trình âm thanh N kênh, bộ 
mã hóa và bộ giải mã âm thanh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa chương trình âm thanh N kênh và phục hồi M 
kênh của chương trình âm thanh N kênh, bộ mã hóa và bộ giải mã âm thanh. Các 
phương pháp mà sử dụng các ma trận nguyên thủy được nội suy để giải mã âm thanh 
được mã hóa để phục hồi (không mất dữ liệu) nội dung của chương trình âm thanh đa 
kênh và/hoặc để phục hồi ít nhất một tín hiệu trộn ở tần số thấp của nội dung đó, và 
phương pháp mã hóa để tạo ra âm thanh được mã hóa theo cách đó. Theo một số phương 
án, bộ giải mã thực hiện phép nội suy đối với tập hợp các ma trận nguyên thủy gốc để 
xác định các ma trận được nội suy được sử dụng để kết xuất các kênh của chương trình. 
Các khía cạnh khác là hệ thống hoặc thiết bị được tạo cấu hình để thực hiện phương 
pháp theo phương án bất kỳ. 
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(11) 47675 
(21) 1-2016-01175 (51) 7 G06F  13/38 

(22) 26.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/052667     26.08.2014 (87) WO2015/038325 19.03.2015 
(30) 61/875,907          10.09.2013      US 

14/467,404          25.08.2014      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) RAVIV, Dolev  (IL), BROKHMAN, Tatyana  (IL), HAIM, Maya  (IL), SHACHAM, 
Assaf (IL) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống nhớ siêu nhanh, hệ thống nhớ và phương pháp điều 

khiển hệ thống nhớ 
  (57)     Sáng chế đề cập quy trình xử lý liên quan đến việc xử lý hoàn thành lệnh ở các bộ nhớ 

chớp. Theo một phương án thực hiện ví dụ của sáng chế, quy trình xử lý bao gồm bước 
loại bỏ khóa phần mềm và biến số của các yêu cầu chưa giải quyết và thay thế chúng 
bằng thanh ghi hoàn thành yêu cầu chuyển. Thanh ghi hoàn thành yêu cầu chuyển có 
thể được ánh xạ đến các khe cắm bộ nhớ truy cập siêu nhanh (Universal Flash Storage - 
UFS) giao thức chuyển (UTP) danh sách yêu cầu chuyển (UTRL). Bộ điều khiển của 
máy chủ - thành phần phần cứng - có thể thiết lập bit ở thanh ghi hoàn thành yêu cầu 
chuyển khi hoàn thành yêu cầu chuyển ở cùng thời điểm thanh ghi chuông cửa bị xóa. 
Sau khi bit này được đọc, bit ở thanh ghi hoàn thành yêu cầu chuyển bị xóa. Cụ thể, 
sáng chế đề cập đến hệ thống nhớ siêu nhanh, hệ thống nhớ, phương pháp điều khiển hệ 
thống nhớ và hệ thống nhớ điều khiển đa phương tiện được nhúng. 
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(11) 47676 
(21) 1-2016-01176 (51) 7 G06F  13/42 

(22) 08.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/054527     08.09.2014 (87) WO2015/038468 19.03.2015 
(30) 61/875,721          10.09.2013      US 

14/478,032          05.09.2014      US 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

ATTN: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, United States of America 

(72) SHACHAM, Assaf (IL), YAHALOM, Tom  (IL), ZACKS-SHTRAUSS, Aviad (IL) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Máy chủ có thẻ nhớ nhúng đa phương tiện để gửi lệnh và nhận 

câu trả lời từ thiết bị, phương pháp vận hành máy chủ và thiết 
bị nhớ để nhận lệnh và gửi câu trả lời đến máy chủ 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình xử lý liên quan đến việc xếp hàng lệnh trong bộ nhớ nhúng. 
Cụ thể, sáng chế đề cập đến quy trình mà theo quy trình này tình trạng của hàng đợi 
được gửi đến máy chủ từ thiết bị. Sáng chế sử dụng cấu trúc lệnh của chuẩn thẻ nhớ 
nhúng đa phương tiện, để máy chủ xác định tình trạng của hàng đợi ở thiết bị gần điểm 
kết thúc đã biết của quá trình chuyển dữ liệu đang tiến hành. Theo cách này, máy chủ có 
thể chọn một tác vụ để bắt đầu sau khi hoàn thành việc chuyển dữ liệu hiện thời trong 
khi việc chuyển dữ liệu hiện thời vẫn đang diễn ra. Cụ thể là, sáng chế đề xuất máy chủ 
có thẻ nhớ nhúng đa phương tiện để gửi lệnh và nhận câu trả lời từ thiết bị, phương pháp 
vận hành máy chủ và thiết bị nhớ để nhận lệnh và gửi câu trả lời đến máy chủ. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
370 

(11) 47677 
(21) 1-2016-01178 (51) 7 G02B  5/22, C08K  5/3417, C08L  

101/00, G02B  1/04, G02C  7/00,  
7/10 

(22) 10.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/073955         10.09.2014 (87) WO2015/037627 A1 19.03.2015 
(30) 2013-187735         10.09.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2016 
(71) 1. MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japan 
2. YAMAMOTO CHEMICALS, INC.   (JP) 
43, Yugechominami 1-chome, Yao-shi, Osaka 581-0034, Japan 

(72) KOJIMA Kouya  (JP), HASHIMOTO Toshiya  (JP), KAKINUMA Naoyuki  (JP), 
KINOSHITA Satoshi  (JP), SASAKI Hiroyuki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu quang học, chế phẩm dùng cho vật liệu này, mắt kính 

bằng nhựa chứa vật liệu này, sản phẩm đúc, quy trình sản 
xuất sản phẩm đúc và màng chứa sản phẩm này  

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu quang học có các đặc trưng từ (1) đến (4) dưới đây với 
đường cong truyền qua được đo tại độ dày của vật liệu quang học này là 2mm: 
(1) đường cong truyền qua có hệ số truyền qua tối đa tại bước sóng nằm trong khoảng từ 
400 đến 440nm và độ truyền qua tối đa của vật liệu bằng hoặc lớn hơn 50%, 
(2) đường cong truyền qua có hệ số truyền qua tối thiểu tại bước sóng nằm trong khoảng 
từ 471 đến 500nm, 
(3) độ truyền qua tại bước sóng 540nm bằng hoặc lớn hơn 60%, 
(4) hệ số truyền qua tối thiểu tại bước sóng nằm trong khoảng từ 471 đến 500nm nhỏ 
hơn hoặc bằng 7/10 độ truyền qua cực đại tại bước sóng nằm trong khoảng từ 400 đến 
440nm và nhỏ hơn hoặc bằng 7/10 độ truyền qua ở bước sóng 540nm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm dùng cho vật liệu quang học nêu trên, mắt 
kính bằng nhựa chứa vật liệu này, sản phẩm đúc, quy trình sản xuất sản phẩm đúc và 
màng chứa sản phẩm này. 
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(11) 47678 
(21) 1-2016-01179 (51) 7 G02B  5/22, C08K  5/3417, C08L  

101/00, G02B  1/04, G02C  7/00,  
7/10 

(22) 10.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/073956      10.09.2014 (87) WO2015/037628 A1 19.03.2015 
(30) 2013-187736          10.09.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2016 
(71) 1. MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japan 
2. YAMAMOTO CHEMICALS, INC.  (JP) 
43, Yugechominami 1-chome, Yao-shi, Osaka 581-0034, Japan 

(72) KAKINUMA Naoyuki (JP), HASHIMOTO Toshiya (JP), KINOSHITA Satoshi (JP), 
SASAKI Hiroyuki (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật liệu quang học, chế phẩm dùng cho vật liệu này, mắt kính 

bằng nhựa chứa vật liệu này, sản phẩm đúc, quy trình sản 
xuất sản phẩm đúc và màng chứa sản phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu quang học có hệ số truyền qua tối thiểu ở bước sóng nằm 
trong khoảng từ 445 đến 470nm với đường cong truyền qua được đo tại độ dày của vật 
liệu quang học là 2mm. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm dùng cho vật liệu nêu trên, mắt kính bằng 
nhựa chứa vật liệu này, sản phẩm đúc, quy trình sản xuất sản phẩm đúc và màng chứa 
sản phẩm này. 
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(11) 47679 
(21) 1-2016-01183 (51) 7 A23L  1/162,  1/16 

(22) 30.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/076075          30.09.2014 (87) WO2015/0501211 A1 09.04.2015 
(30) 2013-206329          01.10.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2016 
(71) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5328524, Japan 
(72) Mitsuru TANAKA (JP), Toshio YOSHINUMA (JP), Hiroumi ISHIKAWA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất mỳ ăn liền và mỳ ăn liền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất mỳ ăn liền có kết cấu mềm nhờ có bề mặt 
mềm và lõi đàn hồi vừa phải, trong đó các sợi mỳ thô được chế biến từ bột nhào mỳ 
được nhào trộn với chất béo dạng bột hoặc dầu và/hoặc chất nhũ hóa dạng bột được xử 
lý bằng hơi nước quá nhiệt, sau đó sấy các sợi mỳ, hoặc điều chỉnh độ pH, tiệt trùng 
bằng nhiệt, và gói kín toàn bộ. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến mỳ ăn liền thu được 
bằng phương pháp này. 
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(21) 1-2016-01185 (51) 7 E03D  5/04,  5/10 

(22) 28.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2014/007998     28.08.2014 (87) WO2015/034205 12.03.2015 
(30) 10-2013-0105580          03.09.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2016 
(71) BESTAUTO CO., LTD.  (KR) 

410, 254 Beotkkot-ro Geumcheon-gu Seoul 153-781 Republic of Korea 
(72) LEE, DONG JIN (KR) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bệ ngồi bồn cầu xả nước tự động không dùng lực cho két nước 

có chức năng điều khiển xả và hút khí chỉ nhờ sức nặng thân 
người và bệ ngồi bồn cầu xả nước tự động khi dùng lực cho 
két nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bệ ngồi bồn cầu xả nước tự động không dùng điện cho két nước có 
chức năng điều khiển xả và hút khí chỉ nhờ sức nặng cơ thể người và bệ ngồi bồn cầu xả 
nước tự động không dùng điện cho két nước có thể điều khiển tự động hoạt động 
đóng/mở của nắp xi-phông nhờ hoạt động hút và xả khí kết hợp với hoạt động nâng lên 
của bộ phận nhận biết cơ thể người để nhận biết sức nặng của người sử dụng. 
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(11) 47681 
(21) 1-2016-01186 (51) 7 E03D  5/04,  5/00 

(22) 01.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/KR2014/008114      01.09.2014 (87) WO2015/034221 12.03.2015 
(30) 10-2013-0105626           03.09.2013      KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.04.2016 
(75) LEE, DONG JIN  (KR) 

204, 68-14 Siheung-daero 153-gil Geumcheon-gu Seoul 153-801 Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Bộ phận điều chỉnh của bệ ngồi bồn cầu xả nước tự động không 

dùng lực có chức năng điều khiển xả và hút khí chỉ nhờ sức 
nặng thân người 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận điều chỉnh của bệ ngồi bồn cầu xả nước tự động không 
dùng lực có chức năng xả và hút khí chỉ nhờ sức nặng thân người, bộ phận này có khả 
năng điều chỉnh thời gian xả nước khi chất thải đã được làm sạch, trong khi phối hợp 
hoạt động với sự nâng lên của bệ ngồi bồn cầu dựa trên sức nặng của người sử dụng. 
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(11) 47682 
(21) 1-2016-01188 (51) 7 C08J  5/12, C09J  5/02,  7/02,  

133/08,  151/06, C08L  53/02, G02B  
5/04 

(22) 24.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/057084     24.09.2014 (87) WO2015/050751 09.04.2015 
(30) 61/885,760          02.10.2013      US 
(71) 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY  (US) 

3M Center, Post Office Box 33427, Saint Paul, Minnesota 55133-3427, United States 
of America 

(72) EDMONDS, William F. (US), PETAJA, Jason S. (US), SOLOMON, Jeffrey L. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm màng quang học, vật phẩm bao gồm lớp nền và phương 

pháp sản xuất lớp nền này   
  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm màng quang học và vật phẩm bao gồm lớp nền và lớp lót được 

đặt trên lớp nền, trong đó lớp lót này bao gồm polyacrylat và polyme chứa nitơ. Vật 
phẩm này còn bao gồm lớp kết dính được đặt bên trên lớp lót, trong đó lớp kết dính bao 
gồm thành phần polyacrylat. Theo một phương án, lớp chất kết dính còn được liên kết 
với lớp nền thứ hai hoặc lớp lót chống dính. Lớp nền còn có thể bao gồm lớp bề mặt vi 
cấu trúc, trong đó lớp lót được đặt giữa lớp kết dính đóng rắn và bề mặt vi cấu trúc. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất lớp nền. 
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(11) 47683 
(21) 1-2016-01190 (51) 7 F15B  11/00,  11/04, F16K  31/122 

(22) 21.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/071864         21.08.2014 (87) WO2015/029866 05.03.2015 
(30) 2013-181334         02.09.2013      JP 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021, Japan 
(72) SHISHIDO Kenji  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Van điều khiển chất lưu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến van điều khiển chất lưu có ở bên trong vỏ van (2) đường chảy thứ 
nhất (10) và đường chảy thứ hai (11) nối với cổng thứ nhất (5) và cổng thứ hai (6) theo 
cách song song, thân van kim (22) để mở/đóng lỗ tiết lưu (21) được bố trí trong đường 
chảy thứ nhất (10), van một chiều (13) mở/đóng đường chảy thứ hai (11), và pit tông 
(28) thực hiện việc điều khiển mở/đóng thân van kim (22) thông qua sự tương tác của áp 
suất của chất lưu được đẩy vào buồng áp lực (38) và lực đàn hồi của lò xo nén (39). 
Thân van kim (22) được tạo thành ở mũi của thanh (23) được gắn với pit tông (28). Lỗ 
dẫn (40) được tạo bên trong thanh (23) và thân van kim (22) để nối lỗ tiết lưu (21) và 
buồng áp lực (38). 
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(11) 47684 
(21) 1-2016-01191 (51) 7 B62J  25/00, B29C  45/00, B60N  

3/06 
(22) 04.04.2016 (43) 27.06.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2016 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Tetsu HORIUCHI (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Bộ phận đúc lồng và phương pháp sản xuất bộ phận đúc lồng 

  (57)     Sáng chế nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát chất lượng đồng thời 
tạo ra chỗ hở nhằm để lộ một phần bề mặt của đế trên chi tiết bọc, trong bộ phận đúc 
lồng được tạo ra liền khối bằng cách đúc liền khối chi tiết bọc trên đế dạng tấm và 
phương pháp sản xuất bộ phận đúc lồng này. 
Để đạt được mục đích nêu trên, đế dạng tấm (26) và chi tiết bọc (31) được tạo ra liền 
khối với đế (26) được trang bị. Chỗ hở (32b) mà để lộ bề mặt (26m1) của đế (26) được 
tạo ra ở một phía của đế (26) của chi tiết bọc (31) theo hướng vuông góc với bề mặt, và 
phần đỡ khi đúc (36) đỡ mặt sau (26m2) của đế (26) khi đúc lồng được bố trí ở phía kia 
của chi tiết bọc (31) theo hướng vuông góc với bề mặt, là phía sau của chỗ hở (32b). 
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(11) 47685 
(21) 1-2016-01193 (51) 7 H04L  12/58 

(22) 18.09.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CN2013/083749      18.09.2013 (87) WO 2015/039296 26.03.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2016 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) WANG, Wei (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị kết hợp các tin nhắn gửi đi và nhận 

được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kết hợp tin nhắn điện tử gửi đi và tin nhắn điện tử 

nhận được, phương pháp này bao gồm bước: (a) gửi tin nhắn điện tử đi từ thiết bị đầu 
cuối người dùng thứ nhất đến thiết bị đầu cuối người dùng thứ hai qua mạng truyền 
thông; (b) nhận tin nhắn điện tử đến từ thiết bị đầu cuối người dùng thứ hai qua mạng 
truyền thông; và (c) kết hợp tin nhắn điện tử đến với tập con của nhiều tin nhắn điện tử 
đi mà tin nhắn điện tử đến phản hồi lại. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị kết hợp tin 
nhắn điện tử gửi đi và tin nhắn điện tử nhận được. 
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(11) 47686 
(21) 1-2016-01194 (51) 7 H01L  31/18 

(22) 15.11.2013 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CN2013/087239     15.11.2013 (87) WO2014/166256 A1 16.10.2014 
(30) 201310127230.X          12.04.2013      CN 
(71) 1. CSI CELLS CO., LTD.  (CN) 

199 Lushan Road, SND Suzhou, Jiangsu 215129, China 
2. SOOCHOW UNIVERSITY  (CN) 
No.1 Shizi Street, Industrial Park Suzhou, Jiangsu 215006, China 

(72) SU, Xiaodong (CN), ZOU, Shuai (CN), WANG, Xusheng (CN), ZHANG, Lingjun 
(CN) 

(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu được xử lý bề mặt của pin mặt trời silic tinh thể và 

phương pháp chế tạo kết cấu này 
  (57)     Sáng chế này đề cập đến phương pháp chế tạo kết cấu được xử lý bề mặt của pin mặt 

trời silic tinh thể, bao gồm các bước sau: (1) làm sạch và làm ăn mòn lát bán dẫn silic; 
(2) đặt lát bán dẫn này vào trong dung dịch có ion kim loại được nhúng để phủ lên bề 
mặt của lát bán dẫn silic một lớp hạt nano kim loại; (3) làm ăn mòn bề mặt của lát bán 
dẫn silic để tạo ra kết cấu được xử lý bề mặt cỡ nano; (4) làm sạch và loại bỏ các hạt 
kim loại; (5) đặt lát bán dẫn vào trong dung dịch ăn mòn hóa học thứ hai để biến đổi vi 
kết cấu bị bằng ăn mòn; (6) làm sạch và sấy khô. Các thử nghiệm chứng minh rằng kích 

cỡ của kết cấu được xử lý bề mặt theo sáng chế này là 100500 nm, có dạng lỗ nano có 
đường kính lớn hơn và không sâu, hoặc lỗ nano có góc hoặc hình nón nano có góc hoặc 

hình chóp nano có góc. Độ phản xạ bề mặt là 1220%. So với kết cấu được xử lý bề mặt 
phức hợp nano-micron được bộc lộ trong đơn sáng chế Trung Quốc CN102610692A, 

hiệu suất chuyển hóa của pin có thể được cải thiện 0,20,5%, thu được tác dụng ngoài 
mong đợi. 
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(11) 47687 
(21) 1-2016-01197 (51) 7 H04W  76/02,  76/04,  92/24 
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(86) PCT/EP2013/070266      27.09.2013 (87) WO2015/043664 02.04.2015 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2016 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

SE-164 83 Stockholm, Sweden 
(72) YANG, Yong (SE), CHEN, Qian  (CN), HEDMAN, Peter  (SE), OLSSON, Tony (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Nút di động, nút cổng nối, và phương pháp phát hiện trạng 

thái ở nút di động và nút cổng nối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị phát hiện khi nào thiết bị đầu cuối di động 

ở trạng thái trong đó nó không có khả năng trả lời tin nhắn. Theo khía cạnh thứ nhất, 
sáng chế đề xuất phương pháp phát hiện, ở nút di động trong mạng truyền thông, trạng 
thái trong đó thiết bị đầu cuối di động không có khả năng trả lời tin nhắn. Phương pháp 
này bao gồm bước nhận (S101) tin nhắn từ nút cổng nối, và xác định (S102) liệu thiết bị 
đầu cuối di động không có khả năng trả lời tin nhắn. Ngoài ra, phương pháp này bao 
gồm bước gửi (S103) phản hồi đến nút cổng nối chỉ thị là thiết bị đầu cuối di động chưa 
có khả năng trả lời tin nhắn. 

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
381 

(11) 47688 
(21) 1-2016-01201 (51) 7 A61K  39/155 

(22) 03.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/053871      03.09.2014 (87) WO2015/034903 12.03.2015 
(30) 61/874,085           05.09.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2016 
(71) ZOETIS SERVICES LLC  (US) 

100 Campus Drive Florham Park, NJ 07932, USA 
(72) HARDHAM, John, M. (US), HUANG, Jin-an (AU), DOMINOWSKI, Paul J. (US) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm gây miễn dịch chứa glycoprotein G của virut Hedra 

và phương pháp in vitro để phân biệt đối tượng đã được chủng 
ngừa bằng chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm gây miễn dịch chứa glycoprotein G của virut Hedra và 
virut Nipah và phương pháp sử dụng chúng. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm gây 
miễn dịch chứa glycoprotein G của virut Hedra và phương pháp bảo vệ chống lại bệnh 
và tình trạng nhiễm virut Nipah. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp in vitro để phân 
biệt đối tượng đã được chủng ngừa bằng chế phẩm này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị dán nhãn 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị dán nhãn (1) để dán các nhãn (2) lên trên dải vật liệu (10), 
mà được di chuyển theo hướng chuyển (T1) ở tốc độ dải (V1), bao gồm bộ phận phân 
phối nhãn (4) và chi tiết chuyển (7), mà chuyển các nhãn (2) từ bộ phận phân phối nhãn 
(4) nhờ phương tiện giữ (8), di chuyển các nhãn (2) về phía dải vật liệu (10) và dán các 
nhãn (2) lên trên dải vật liệu (10) ở vị trí chuyển (11). Phương tiện giữ (8) của chi tiết 
chuyển (7) có thể được di chuyển theo hướng chuyển (T1) và đối diện với hướng chuyển 
theo lộ trình tuần hoàn ở tốc độ tuần hoàn thay đổi được (Vx), phương tiện giữ (8) di 
chuyển theo hướng chuyển (T1) ở tốc độ dải (V1) khi phương tiện giữ được định vị ở vị 
trí chuyển (11). 
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(72) TUSZEWSKI, Michel  (US), BINDERBAUER, Michl (AT), BARNES, Dan  (US), 

GARATE, Eusebio  (US), GUO, Houyang  (US), PUTVINSKI, Sergei  (US), 
SMIRNOV, Artem  (RU) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống và phương pháp tạo thành và duy trì cấu hình đảo 

ngược trường hiệu suất cao 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp tạo thành và duy trì cấu hình đảo ngược 

trường (field reversed configuration - FRC) hiệu suất cao. Hệ thống theo sáng chế bao 
gồm bình giam trung tâm (100), hai vùng hình thành chỗ thắt theta đảo ngược trường 
(reversed-field-theta-pinch) đối diện theo hướng đường kính (200) được gắn vào bình 
(100), và hai buồng chuyển hướng (300) được gắn vào các vùng hình thành (200). Hệ 
thống từ tính bao gồm các cuộn dây một chiều (DC) (412, 414, 416) được định vị theo 
hướng trục dọc theo các thành phần hệ thống FRC, các cuộn dây gương DC (420) giữa 
buồng giam và các vùng hình thành, và các nút bịt gương giữa các vùng hình thành và 
các bộ chuyển hướng. Các vùng hình thành (200) bao gồm các hệ thống hình thành 
được tạo môdun có công suất được tạo xung cho phép hình thành theo cách tĩnh và động 
và tăng tốc các FRC. Hệ thống FRC còn bao gồm các bộ phận phun chùm nguyên tử 
trung hòa (610, 640), các bộ phận phun hạt (700), các hệ thống khử khí (810, 820), các 
súng plasma theo hướng trục và điện cực trôi bề mặt thông lượng. Sẽ tốt hơn nếu các bộ 
phận phun chùm được tạo góc về phía mặt phẳng giữa của buồng. Khi hoạt động, các 
thông số FRC plasma bao gồm năng lượng nhiệt plasma, tổng số các hạt, bán kính và 
thông lượng từ bị bẫy là có thể chống đỡ được tại hoặc quanh trị số không đổi mà không 
bị phân rã trong suốt quá trình phun chùm trung hòa. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thuốc xua đuổi côn trùng và phương pháp xua đuổi côn trùng

  (57)     Sáng chế đề cập đến thuốc xua đuổi côn trùng có hiệu quả xua đuổi cao đối với các loài 
gây hại, duy trì tác dụng lâu dài tốt, có độc tính thấp đối với người, động vật, cây trồng 
nông nghiệp, v.v., không gây ô nhiễm đất và dễ sử dụng. Hỗn hợp gồm ít nhất một loại 
hợp chất được chọn từ các rượu monoterpen vòng và/hoặc ít nhất một loại hợp chất được 
chọn từ các keton monoterpen vòng, và ít nhất một loại hợp chất được chọn từ các 
sesquiterpen vòng được dùng làm hoạt chất và được tạo thành thuốc xua đuổi có dạng 
liều lượng như chế phẩm rắn, dung dịch dầu, nhũ tương, bột dễ thấm ướt, bột nhão, gel, 
sol khí, vi nang, v.v., mà không cần qua xử lý hoặc sau khi được tẩm vào chất mang 
thích hợp hoặc trộn với chất mang và được bổ sung chất phụ gia thích hợp. Thuốc xua 
đuổi côn trùng này được sử dụng theo cách bất kỳ trong số các cách phun, tung rắc, phủ, 
làm bay hơi, và tạo khói. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xua đuổi côn 
trùng. 
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(72) YAMAMOTO, Katsushi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị anten và hộp chứa cho thiết bị điện tử 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị anten và hộp chứa cho thiết bị điện tử. Nước ngưng tụ xuất 
hiện trong hộp chứa (300) được xả ra ngoài của nó, nhờ đó giữ bên trong hộp chứa (300) 
ở độ ẩm thấp mà không có nước ngưng tụ trong đó. Hộp chứa chứa mạch điện (210) 
trong đó và được bịt kín. Hộp chứa bao gồm: lỗ xả nhỏ (322) được tạo ở phần dưới cùng 
của hộp chứa (300); và van xả (330), van xả (330) là van kiểm tra để đóng lỗ xả (322). 
Chỉ khi áp suất bên trong hộp chứa (300) trở nên cao hơn áp suất bên ngoài của nó bởi 
giá trị định trước hoặc lớn hơn, làm cho van xả (330) mở để xả chất lỏng có trong hộp 
chứa (300). Van xả đóng để giữ kín khí của hộp chứa (300) ở tất cả các thời điểm khác. 
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Hệ thống phanh tổ hợp bánh trước và bánh sau của xe 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống phanh tổ hợp bánh trước và bánh sau của xe được trang bị 
cần đạp phanh (41) được vận hành bởi chân của người đi xe, và bộ phân phối lực phanh 
liên kết với cần đạp phanh (41) và phân phối lực phanh tác động lên cần đạp phanh (41) 
cho phanh bánh sau (16) và phanh bánh trước (15). Phanh bánh sau (16) được trang bị 
các guốc phanh (45, 46) để cấp lực phanh cho tang phanh (43) mà quay cùng với bánh 
xe (16), chốt neo (47) đỡ quay được một đầu của các guốc phanh (45, 46), và trục cam 
(65) có cam (60) để mở rộng đầu kia của các guốc phanh (45, 46). Cam (60) có phần vát 
(73, 74) trên mặt bên mà hướng ra xa một chiều khiến cho ngay cả khi cam này quay 
theo chiều ngược lại, thì trục cam (34) làm giảm lượng tách ra của các guốc phanh (45, 
46). 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp truyền thông không dây, thiết bị lưu trữ đọc 

được bằng máy tính và thiết bị truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông không dây trong mạng không dây có nhiều 

thiết bị được tạo cấu hình để truyền thông bằng cách sử dụng kỹ thuật tạo chùm tia, 
phương pháp bao gồm bước gửi gói khởi hoạt từ thiết bị thứ nhất của mạng không dây 
đến các thiết bị thứ hai của mạng không dây. Gói khởi hoạt bao gồm dữ liệu khởi hoạt 
được tạo cấu hình để khiến cho các thiết bị thứ hai thực hiện phép đo kênh dựa trên dữ 
liệu khởi hoạt. Phương pháp còn bao gồm bước nhận thông tin phản hồi từ mỗi thiết bị 
thứ hai để phản hồi lại gói khởi hoạt. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị truyền 
thông không dây và thiết bị lưu trữ đọc được bằng máy tính dùng cho truyền thông 
không dây. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị gửi dữ liệu trong kết hợp phổ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị gửi dữ liệu trong kết hợp phổ. Khi việc kết 
hợp đường xuống được thực hiện trên các tế bào của các loại khác nhau, phương pháp 
này bao gồm: thông tin yêu cầu lặp lại tự động lai (HARQ) của các tế bào được tập 
trung hóa và được gửi trên các khung con đường lên tương ứng với tế bào song công 
phân chia theo thời gian (TDD) trong số các tế bào, trong đó tế bào song công phân chia 
theo thời gian (TDD) là tế bào sơ cấp trong khi các tế bào khác là các tế bào thứ cấp và 
giả thiết rằng cấu hình đường lên-đường xuống của tế bào sơ cấp là cấu hình X, trong đó 

X0,1,2,3,4,5,6, các khung con đường xuống được cấu hình trên mỗi tế bào song 

công phân chia theo tần số (FDD) đối với thiết bị người dùng (UE) sao cho mạng có thể 
gửi kênh điều khiển đường xuống vật lý (PDCCH)/Kênh chia sẻ đường xuống vật lý 
(PDSCH) đối với thiết bị người dùng (UE) chỉ trên các khung con đường xuống được 
cấu hình trong khi UE phát hiện và thu kênh điều khiển đường xuống vật lý 
(PDCCH)/Kênh chia sẻ đường xuống vật lý (PDSCH) trên các khung con đường xuống 
được cấu hình. 
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(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống và phương pháp điều chế đồng phân hữu ích của 

xylen 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống điều chế đồng phân xylen mong muốn. 

Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước hấp phụ đồng phân xylen mong muốn từ 
dòng xylen hỗn hợp trong buồng hấp phụ. Đồng phân xylen mong muốn được giải hấp 
phụ bằng chất giải hấp phụ để tạo thành dòng chiết chứa đồng phân xylen mong muốn 
và chất giải hấp phụ, trong đó chất giải hấp phụ có điểm sôi thấp hơn so với đồng phân 
xylen mong muốn. Dòng chiết được cất phân đoạn trong thiết bị cất phân đoạn dùng để 
chiết để tạo thành dòng chiết đỉnh tháp có áp suất thấp chứa chất giải hấp phụ dạng khí. 
Dòng chiết đỉnh tháp có áp suất thấp được gia áp để tạo thành dòng chiết đỉnh tháp có 
áp suất cao với nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ trong nồi chưng cất lại dùng cho quy trình 
chiết. Dòng chiết đỉnh tháp có áp suất cao được ngưng tụ trong nồi chưng cất lại dùng 
cho quy trình chiết, và tạo thành dòng chiết đỉnh tháp dạng lỏng. 
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(54) Protein được sản xuất từ mô cơ động vật hoặc từ thịt đã lóc 

bỏ xương bằng máy và quy trình sản xuất protein 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất protein để đưa vào thịt sống, trong đó nguồn sản 

phẩm protein là mô cơ của động vật hoặc thịt đã lóc bỏ xương bằng máy. Mô cơ động 
vật được trộn với nước và được đồng thể hóa. Protein hòa tan trong dịch đồng thể đó. 
Dịch đồng thể hòa tan được đun tới nhiệt độ cần thiết để tiệt trùng theo phương pháp 
Pasteur và/hoặc tiệt trùng theo cách thông thường theo các tiêu chuẩn đã biết. Sau đó, 
dịch đồng thể được điều chỉnh tới độ pH mà tại đó protein kết tủa. Kết tủa này không 
chứa các vi khuẩn và các độc tố và có thể được sử dụng như thịt hoặc được thêm vào thịt 
sống để cung cấp cho người tiêu dùng như thịt chưa nấu chín. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến protein thu được từ quy trình này. 
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(22) 05.09.2014 (43) 27.06.2016 
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(30) 2826315          06.09.2013      CA 
(71) MATTAWA INDUSTRIAL SERVICES INC.  (CA) 

11 Brown Avenue Dartmouth, Nova Scotia B3B 1Z7, Canada 
(72) MCSWAIN, R. Kevin (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống thiết bị và phương pháp vận chuyển tải trọng lên 

cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống thiết bị vận chuyển lên cao để vận chuyển tải trọng gần 

như theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang đến vị trí nhả chọn trước. Hệ thống 
này bao gồm bộ phận đường ray bao gồm đường ray gần như theo phương thẳng đứng, 
một hoặc một số bộ phận thùng đựng trong đó tải trọng có thể được tiếp nhận và một 
hoặc một số bộ phận buồng thang máy được tạo kết cấu để dịch chuyển theo đường ray. 
Bộ phận buồng thang máy này bao gồm bộ phận lồng có cơ cấu để ăn khớp với đường 
ray cho phép bộ phận buồng thang máy dịch chuyển theo đường ray và bộ phận băng tải 
để vận chuyển tải trọng gần như theo phương nằm ngang so với đường ray. Bộ phận 
thùng đựng có thể được tiếp nhận vào bộ phận lồng và được tạo kết cấu để nhả tải trọng 
lên trên bộ phận băng tải để vận chuyển tải trọng gần như theo phương nằm ngang đến 
vị trí nhả chọn trước. 
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(11) 47699 
(21) 1-2016-01240 (51) 7 E05B  17/18,  47/00,  83/00,  19/00 

(22) 13.06.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/065719         13.06.2014 (87) WO2015/037297 19.03.2015 
(30) 2013-188724         11.09.2013      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.04.2016 
(71) KABUSHIKI KAISHA HONDA LOCK  (JP) 

3700, Aza Wadayama, Shimonaka, Sadowara-cho, Miyazaki-shi, Miyazaki, Japan 
(72) TANAKA Akimitsu (JP), NIWAT Samrerng (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu bảo vệ dùng cho khóa hình trụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu bảo vệ dùng cho khóa hình trụ, trong đó tấm nắp bịt, được 
đỡ trên tấm ốp để có khả năng mở và đóng kín lỗ cắm chìa khóa cơ, có khả năng dịch 
chuyển đến vị trí mở khi khóa từ được mở khóa bởi chìa khóa từ, trong đó chi tiết hạn 
chế (50) được bố trí trong tấm ốp để có khả năng dịch chuyển giữa vị trí hạn chế, mà 
trong đó tấm nắp bịt (26) được đẩy đến phía vị trí mở bị hạn chế ở vị trí đóng và vị trí 
giải thoát hạn chế, chi tiết trượt (64), chi tiết này được chứa trượt được trong tấm ốp 
không chỉ cho phép thao tác cắm chìa khóa từ vào vị trí mở khóa nhưng cũng có thể 
được dịch chuyển từ vị trí mở khóa đến vị trí đẩy vào trong, và phương tiện giải thoát 
hạn chế (67) được tạo ra giữa chi tiết trượt (64) và chi tiết hạn chế (50) và dịch chuyển 
chi tiết hạn chế (50) đến vị trí giải thoát hạn chế tương ứng với chi tiết trượt (64) đang 
được đẩy vào trong đến vị trí đẩy vào trong ở trạng thái mà trong đó khóa từ (25) được 
mở khóa. Điều này cho phép tấm nắp bịt được dịch chuyển từ vị trí đóng đến vị trí mở 
bằng cách thao tác chìa khóa từ theo một hướng. 
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(21) 1-2016-01241 (51) 7 B66B  23/10,  23/12 

(22) 28.08.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/068207     28.08.2014 (87) WO2015/032674 12.03.2015 
(30) 13183514.2          09.09.2013      EP 
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Seestrasse 55, CH-6052 Hergiswil, Switzerland 
(72) EIDLER, Werner (AT), HAUER, Uwe (DE), MATHEISL, Michael (AT), ILLEDITS, 

Thomas (AT), SCHULZ, Robert (AT), MAKOVEC, Christoph (AT), FRIM, Norbert 
(AT) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bậc và băng bậc của cầu thang cuốn, tấm và băng tấm của sàn 

di động và sàn di động 
  (57)     Sáng chế đề cập tới bậc (4) của cầu thang cuốn hoặc tấm (14) của sàn di động. Chúng 

bao gồm chi tiết mặt bậc thang (40) và thân đỡ (30) với đế (31), trong đó chi tiết mặt 
bậc thang (40) bao gồm ít nhất hai chi tiết con (41, 42, 43) và mỗi chi tiết con (41, 42, 
43) được giới hạn trong vùng mở rộng của nó bởi hai cạnh đầu song song (45, 46) kéo 
dài theo hướng dự tính (X) của chuyển động của bậc (4, 304) hoặc tấm (14, 114) và hai 

cạnh mép (47, 48, 147, 148) bố trí vuông góc với các cạnh đầu (45, 46). ít nhất hai chi 
tiết con (41, 42, 43) được bố trí theo thứ tự định trước trên đế (31) của thân đỡ (30). Các 
chi tiết con (41, 42, 43) bố trí kề sát với nhau lần lượt tỳ vào nhau bởi một trong số các 
cạnh đầu (45, 46) của nó, trong đó chi tiết con (41, 42) bố trí trước trên đế (31) được 
gắn cố định với thân đỡ (30) bởi chi tiết con tương ứng (42, 43) bố trí sau trên đế (31). 
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7-12, Takeshima 5-chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5550011, Japan 
(72) HOZUMI, Fumihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chổi than - kim loại và phương pháp sản xuất chổi này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chổi than-kim loại, trong đó vật liệu than được chế tạo bằng cách 
trộn bột than và chất liên kết. Trộn 10% khối lượng hoặc lớn hơn và 60% khối lượng 
hoặc nhỏ hơn bột kim loại và vật liệu than đã thu được. Hỗn hợp vật liệu than và bột kim 
loại được nén và đúc. Vật liệu nền của chổi điện được chế tạo bằng cách thiêu vật liệu 
than và bột kim loại đã được nén và đúc. Vật liệu nền đã được chế tạo của chổi điện 
được thấm dầu. Tỷ lệ thấm dầu vào hỗn hợp vật liệu than và bột kim loại có thể bằng 
0,5% khối lượng hoặc lớn hơn, chẳng hạn. 
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Km 10, đường 5, Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Phú Kiều (VN), Nguyễn Thị Mai Phương (VN), Kiều Tố Uyên (VN) 
(54) Thuốc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy nhóm opiat từ thảo dược 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thuốc hỗ trợ điều trị nghiện ma tuý nhóm opiat từ thảo dược. Thuốc 
hỗ trợ điều trị nghiện ma túy nhóm opiat theo sáng chế có tính an toàn, không gây 
nghiện, có tác dụng bình ổn nhanh các triệu chứng của hội chứng cai, đặc biệt là triệu 
chúng thèm, đói ma tuý và dị cảm (dòi bò). Ngoài ra, thuốc theo sáng chế còn giải quyết 
được sự lệ thuộc sinh học và tâm lý vào chất ma túy cho những bệnh nhân nghiện ma 
túy nhóm opiat, khả năng giúp phục hồi cơ thể, thuốc dễ sử dụng và chủ yếu từ nguyên 
liệu trong nước để có thể áp dụng trên quy mô lớn.  
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Lớp in bằng vật liệu nền polyuretan  

  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp in bằng vật liệu nền PU (polyuretan) có thể truyền hoa văn trên 
đó nhanh chóng và tối ưu bằng cách in, trong đó lớp in này bao gồm lớp PU, lớp hình 
ảnh và lớp bảo vệ. Lớp PU nằm trên một mặt của lớp hình ảnh; lớp hình ảnh được cấp 
nhờ phương pháp in truyền thăng hoa để truyền hoa văn vào giữa lớp PU và lớp bảo vệ; 
lớp bảo vệ trên mặt còn lại của lớp hình ảnh. Do đó, nhờ phương pháp in truyền thăng 
hoa, có thể thu được lớp in gồm các lớp màu sáng và chống mài mòn.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất trợ hàn làm sạch, mỡ hàn làm sạch và mối hàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất trợ hàn làm sạch không làm ức chế chức năng loại bỏ màng 
oxit kim loại nhưng ngăn chặn sự bay hơi do nhiệt trong khi hàn. 
Chất trợ hàn làm sạch chứa, làm dung môi, 60-98% khối lượng của một hoặc cả hai hợp 
chất trong số copolyme alkylen oxit-resorcinol và alkylen diamin được bổ sung sản 
phẩm ngưng tụ etylen oxit-propylen oxit, trong đó lượng bổ sung của copolyme alkylen 
oxit-resorcinol là nằm trong khoảng từ 0 đến 98% khối lượng và lượng bổ sung của 
alkylen diamin được bổ sung sản phẩm ngưng tụ etylen oxit-propylen oxit là nằm trong 
khoảng từ 0 đến 98% khối lượng; và thêm một hoặc cả hai hợp chất trong số axit hữu cơ 
và hợp chất halogen, trong đó lượng bổ sung của axit hữu cơ là nằm trong khoảng từ 0 
đến 18% khối lượng và lượng bổ sung của hợp chất halogen là nằm trong khoảng từ 0 
đến 4% khối lượng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến mỡ hàn làm sạch và mối hàn. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Màng quang học đa lớp polyme 

  (57)     Sáng chế đề xuất màng quang học đa lớp polyme. Cụ thể hơn, sáng chế đề xuất màng 
quang học đa lớp polyme có gói quang thứ nhất và gói quang thứ hai. Gói quang thứ hai 
được bố trí nằm trên gói quang thứ nhất. Sáng chế cũng mô tả cấu tạo các lớp của gói 
quang tác động như thế nào đến hệ số phản xạ bán cầu của toàn bộ màng. Màng quang 
học đa lớp polyme phản xạ nhiều hơn 95% ánh sáng ở bước sóng từ 400 nm đến 700 nm 
ở hướng tới vuông góc. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã dữ liệu viđeo và thiết bị được 

tạo cấu hình để giải mã dữ liệu viđeo 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã dữ liệu viđeo bao gồm các bước: nhận được dữ 

liệu dư tương ứng với khối dữ liệu viđeo, trong đó khối dữ liệu viđeo được mã hóa bằng 
cách sử dụng phân chia chuyển động không đối xứng, được dự đoán một chiều sử dụng 
dự đoán tổng hợp khung hình lùi (Backward View Synthesis Prediction - BVSP), và có 
kích thước 16x12, 12x16, 16x4 hoặc 4x16; phân chia khối dữ liệu viđeo thành các khối 
con, mỗi khối con có kích thước 8x4 hoặc 4x8; thu được vectơ chuyển động chênh lệch 
tương ứng cho mỗi khối con từ khối chiều sâu tương ứng trong hình ảnh chiều sâu tương 
ứng với hình ảnh tham chiếu, tổng hợp khối tham chiếu tương ứng cho mỗi khối con 
bằng cách sử dụng vectơ chuyển động chênh lệch thu được tương ứng và giải mã khối 
dữ liệu viđeo bằng cách thực hiện bù chuyển động trên mỗi khối con sử dụng dữ liệu dư 
và khối tham chiếu tương ứng được tổng hợp. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp mã 
hóa dữ liệu viđeo và thiết bị được tạo cấu hình để giải mã dữ liệu viđeo. 
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(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 
518129, China 

(72) LV, Jie (CN), WANG, Xiang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống hủy kích hoạt trong ngữ cảnh xuyên 

âm 
  (57)     Sáng chế liên quan đến lĩnh vực các công nghệ truyền thông di động, và cụ thể là 

phương pháp và hệ thống hủy kích hoạt trong ngữ cảnh xuyên âm. M bộ thu phát của 
đầu trạm trung tâm gửi dữ liệu bằng cách sử dụng M đường. Phương pháp gồm: khi M 
bộ thu phát ở trạng thái bắt đầu truyền dữ liệu, nếu sự chuyển trạng thái khởi hoạt một 
sự kiện được dò thấy, chuyển đổi, bởi N bộ thu phát, sang trạng thái thực thi hủy kích 
hoạt, để hủy kích hoạt N đường trong số M đường; thu thập hệ số cập nhật được dùng để 
cập nhật hệ số triệt tiêu xuyên âm giữa đường dây hoạt động, cập nhật hệ số triệt tiêu 
xuyên âm giữa các đường dây hoạt động bằng cách sử dụng hệ số cập nhật, và điều 
khiển các bộ thu phát ở trạng thái thực thi hủy kích hoạt để đi vào trạng thái im lặng 
hoặc không hoạt động. Theo phương pháp và hệ thống theo sáng chế, hệ số triệt tiêu 
xuyên âm được cập nhật trong quá trình trong dó đường dây được hủy kích hoạt, có thể 
tránh vấn đề dư xuyên âm của các đường dây đang hoạt động gây ra bởi các đường dây 
hủy kích hoạt trong ngữ cảnh xuyên âm mạnh.  
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China 

(72) LI, Chaojun (CN), LI, Bo (CN), LV, Yongxia (CN), CHENG, Yan (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phản hồi thông tin điều khiển, thiết bị người dùng, 

và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phản hồi thông tin điều khiển, thiết bị người dùng, và 

trạm gốc. Phương pháp phản hồi thông tin điều khiển này bao gồm các bước: nhận, bởi 
UE (User Equipment - thiết bị người dùng), UL Grant (phép cấp đường lên) trong khung 
con n - k', trong đó UL Grant này được dùng để chỉ thị hoạt động truyền PUSCH 

(Physical Uplink Shared CHannel - kênh dùng chung đường lên vật lý) trong khung con 
n, và k' là chỉ số liên kết đường lên; xác định thông tin HARQ-ACK (Hybrid Automatic 

repeat ReQuest ACKnowledgment - báo nhận yêu cầu lặp tự động lai) theo cấu hình 
tham chiếu đường xuống, trong đó thông tin HARQ-ACK này được mang trên PUSCH; 
và truyền PUSCH trong khung con n. Theo sáng chế, thông tin HARQ-ACK được xác 

định theo cấu hình tham chiếu đường xuống, nên không cần phải xác định thông tin 
HARQ-ACK theo giá trị được chỉ thị bởi DAI (Downlink Assignment Index - chỉ số ấn 
định đường xuống) trong UL Grant, nhờ đó tránh được vấn đề kĩ thuật là phản hồi thông 
tin HARQ-ACK không đúng. 
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(21) 1-2016-01270 (51) 7 G06F  15/173 
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China 

(72) WANG, Gongyi (CN), CHEN, Ben  (CN), ZHAO, Yafei (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị đáp ứng yêu cầu dựa trên bộ điều 

khiển nút 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đáp ứng yêu cầu dựa trên bộ điều khiển 

nút, trong đó phương pháp này bao gồm: thu, bởi bộ điều khiển nút thứ nhất, gói thứ 
nhất; thu thập chỉ dẫn thông tin, và truy vấn, trong chỉ dẫn thông tin, xem địa chỉ bộ nhớ 
mà được yêu cầu bởi gói thứ nhất có được chiếm bởi bộ điều khiển nút thứ hai hay 
không; khi địa chỉ bộ nhớ mà được yêu cầu bởi gói thứ nhất được chiếm bởi bộ điều 
khiển nút thứ hai, truy vấn thông tin sự có mặt nút để xác định xem bộ điều khiển nút 
thứ hai có mặt hay không; và khi được xác định rằng bộ điều khiển nút thứ hai không có 
mặt, tạo và gửi gói đáp ứng không hợp lệ, mà ở đó ký hiệu nhận dạng nút đích (DNID) 
của gói đáp ứng không hợp lệ là ký hiệu nhận dạng nút nguồn (SNID) của gói thứ nhất, 
và SNID của gói đáp ứng không hợp lệ là DNID của gói thứ nhất. 
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(72) SHIMOJIMA Shoji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thủy tinh dùng cho nền vật ghi từ và nền vật ghi từ được tạo 

ra từ thủy tinh này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thủy tinh dùng cho nền vật ghi từ, thủy tinh này chứa SiO2, Li2O, 

Na2O và MgO là các thành phần chính, các oxit kim loại kiềm được lựa chọn từ nhóm 
bao gồm Li2O, Na2O và K2O với tổng lượng nằm trong khoảng từ 6 đến 15% mol, các 
oxit kim loại kiềm thổ được lựa chọn từ nhóm bao gồm MgO, CaO, SrO và BaO với 
tổng lượng nằm trong khoảng từ 10 đến 30% mol; trong đó tỷ lệ mol của hàm lượng 
Li2O so với tổng hàm lượng các oxit kim loại kiềm {Li2O/( Li2O + Na2O + K2O)} lớn 
hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 0,3, tỷ lệ mol của hàm lượng MgO so với tổng hàm lượng 
các oxit kim loại kiềm thổ {MgO/(MgO + CaO + SrO + BaO)} bằng hoặc lớn hơn 0,80, 

nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh bằng hoặc lớn hơn 650°C và môđun Young bằng hoặc lớn 
hơn 80GPa. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến nền vật ghi từ được tạo ra từ thủy tinh nêu trên. 
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(72) NAKAMOTO Masahito (JP), KAWAGUCHI Hideichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa dẻo nhiệt gia cường và vật phẩm được đúc từ 

chế phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa dẻo nhiệt gia cường chứa thành phần nhựa chính 

(C) bao gồm nhựa polycarbonat (A) với lượng nằm trong khoảng từ 50 đến 100% trọng 
lượng và copolyme ghép (B) với lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 50% trọng lượng, 
copolyme ghép (B) thu được bằng cách polyme hóa hỗn hợp monome chứa hợp chất 
alkenyl thơm (a) và hợp chất vinyl xyanit (b) với sự có mặt của polyme cao su (B1); sợi 
thủy tinh (D); polyme chứa đơn vị glyxidyl ete (E) có đơn vị glyxidyl ete và có phân tử 
lượng trung bình nằm trong khoảng từ 3800 đến 60000; chất chống cháy trên cơ sở axit 
phosphoric (F); và hợp chất siloxan được cải biến hữu cơ (G). Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến vật phẩm đúc thu được bằng cách đúc chế phẩm nhựa dẻo nhiệt gia cường này. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép, phụ kiện dệt kim được tạo kết cấu để tạo ra mũ giày 

dùng cho giày dép và phương pháp sản xuất giày dép 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép bao gồm mũ giày với phụ kiện dệt kim được tạo ra từ cấu 

trúc dệt kim liền khối. Phụ kiện dệt kim này có mép thứ nhất và mép thứ hai. Phụ kiện 
dệt kim còn có phần đế được tạo kết cấu để được bố trí liền kề với kết cấu đế giày và 
được bố trí bên dưới bàn chân. Phụ kiện dệt kim còn có phần gót, phần trước bàn chân, 
phần giữa, và phần bên. Phụ kiện dệt kim còn có vành cổ với viền. Mép thứ hai được nối 
với mép thứ nhất trên mối nối. Mối nối có đầu thứ nhất và đầu thứ hai, trong đó đầu thứ 
nhất nói chung được bố trí trên viền của vành cổ ở một trong số phía giữa và phía bên 
của mũ giày. Đầu thứ hai được đặt cách khỏi đầu thứ nhất. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép có mũ giày và kết cấu đế giày được gắn chặt vào mũ 

giày 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giày dép bao gồm mũ giày kết hợp với phụ kiện dệt kim có một 

hoặc nhiều tơ đơn. Các vùng tơ đơn được tạo ra bằng cách dệt kim có sợi tơ đơn. Các 
vùng tơ đơn được tạo ra từ cấu trúc dệt kim liền khối với các phần còn lại của phụ kiện 
dệt kim. Chi tiết chịu kéo cài ngang có thể kéo dài qua phụ kiện dệt kim, bao gồm các 
phần của các vùng tơ đơn. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bộ rađio từ xa, bộ dải gốc và trạm gốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực công nghệ truyền thông, và cụ thể là, đến phương pháp và 
thiết bị để hiệu chỉnh kênh của bộ rađio từ xa, ở đó bộ rađio từ xa thứ nhất có kết nối 
truyền thông tới bộ dải gốc, bộ rađio từ xa thứ nhất bao gồm kênh truyền dịch vụ và 
kênh phát hiện sóng đứng, và tần số làm việc của kênh truyền dịch vụ là giống như tần 
số làm việc của kênh phát hiện sóng đứng, ở đó kênh truyền dịch vụ được cấu hình để 
truyền tín hiệu hiệu chỉnh, và tín hiệu hiệu chỉnh được gửi bởi bộ dải gốc đến bộ rađio 
từ xa thứ nhất; và kênh truyền dịch vụ được cấu hình để thu tín hiệu hiệu chỉnh được 
quay ngược lại bởi anten, và gửi tín hiệu hiệu chỉnh được quay ngược lại bởi anten đến 
bộ dải gốc, sao cho bộ dải gốc tính toán hệ số hiệu chỉnh của mỗi kênh truyền dịch vụ 
theo tín hiệu hiệu chỉnh được quay ngược lại bởi anten, và thực hiện hiệu chỉnh kênh 
trên mỗi kênh truyền dịch vụ, ở đó tín hiệu hiệu chỉnh được quay ngược lại bởi anten 
bao gồm ít nhất tín hiệu hiệu chỉnh mà được truyền qua mỗi kênh truyền dịch vụ của bộ 
rađio từ xa thứ nhất và được quay ngược lại bởi anten. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vỏ bọc mu giày và phương pháp dệt vỏ bọc mu giày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vỏ bọc mu giày được dệt thành hình dạng ba chiều từ trước, và 
phương pháp dệt vỏ bọc mu giày. 
Vỏ bọc mu giày (1), vỏ bọc này là một bộ phận của mũ giày tạo thành giày, là tấm vải 
được dệt không mối nối bằng cách sử dụng máy dệt phẳng bao gồm ít nhất hai giường 
kim phía trước và phía sau, vỏ bọc mu giày (1) bọc một phần trên mặt mu giày của 
người mang. Giả định là trong vỏ bọc mu giày (1), phần mà bọc vùng từ gân nối bắp 
chân với gót chân đến gót của người mang là phần bọc gót (10), và phần không bao gồm 
phần bọc gót (10) là phần thân (11), đường khâu ở gần đầu theo hướng chiều rộng dệt 
của phần bọc gót (10) và đường khâu tại đầu theo hướng sợi dọc của phần thân (11) 
được liên kết tại vị trí của các đường ranh giới (L1, L2) của phần bọc gót (10) và phần 
thân (11) để tạo thành vỏ bọc mu giày (1) ở hình dạng ba chiều; và ít nhất một phần của 
vỏ bọc mu giày (1) được tạo thành bởi kết cấu dệt được dệt bằng cách sử dụng các 
giường kim phía trước và phía sau. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhãn khoa dùng cho kính áp tròng mềm được làm 

bằng vật liệu chứa ion lưỡng tính và phương pháp ngăn chặn 
sự hấp phụ của pranoprofen và/hoặc muối của nó lên kính áp 
tròng mềm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhãn khoa dùng cho kính áp tròng mềm (soft contact 
lenses - SCL) được làm bằng vật liệu chứa ion lưỡng tính, trong đó chế phẩm này chứa 
pranoprofen và/hoặc muối của nó. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp ngăn chặn sự 
hấp phụ pranoprofen và/hoặc muối của nó lên kính áp tròng mềm được làm bằng vật 
liệu chứa ion lưỡng tính này. Bằng cách làm cho chế phẩm nhãn khoa chứa pranoprofen 
và/hoặc muối của nó dùng cho SCL được làm bằng vật liệu chứa ion lưỡng tính này chứa 
axit glycyrhizic và/hoặc muối của nó, sự hấp phụ pranoprofen và/hoặc muối của nó lên 
SCL được làm bằng vật liệu chứa ion lưỡng tính có thể được ngăn chặn một cách hiệu 
quả. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm nhãn khoa dùng cho kính áp tròng mềm được làm 

bằng vật liệu chứa ion âm và phương pháp ngăn chặn sự hấp 
phụ pranoprofen và/hoặc muối của nó lên kính áp tròng mềm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhãn khoa dùng cho kính áp tròng mềm (soft contact 
lenses - SCL) được làm bằng vật liệu chứa ion âm, trong đó chế phẩm này chứa 
pranoprofen và/hoặc muối của nó. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp ngăn chặn sự 
hấp phụ pranoprofen và/hoặc muối của nó lên kính áp tròng mềm được làm bằng vật 
liệu chứa ion âm này. Bằng cách làm cho chế phẩm nhãn khoa chứa pranoprofen 
và/hoặc muối của nó dùng cho SCL được làm bằng vật liệu chứa ion âm này chứa taurin 
và/hoặc muối của nó và có độ pH là 7,7 hoặc nhỏ hơn, sự hấp phụ pranoprofen và/hoặc 
muối của nó lên SCL được làm bằng vật liệu chứa ion âm có thể bị ngăn chặn một cách 
hiệu quả. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất các hạt nghiền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để sản xuất các hạt nghiền (1) thu được 
bằng cách kết hợp các bước thực hiện dưới đây: trộn với cường độ cao các nguyên liệu 
thô (2) và các chất phụ gia thích hợp (6) bằng cách bổ sung nước (3) để tạo ra hỗn hợp 
(4), đưa hỗn hợp (4) và các chất phụ gia thích hợp (6) vào trong máy nghiền (11) và 
nghiền hỗn hợp (4) bằng cách bổ sung nước (3) để tạo ra các hạt nghiền thô (12), đưa 
các hạt nghiền thô (12), nước (3) và các chất phụ gia thích hợp (6) vào trong tang cán 
(17), và cán các hạt nghiền thô (12) để tạo ra các hạt nghiền (1). 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xác định lượng vật liệu rời, thiết bị đầu vào cho vật 

liệu rời, máy làm sạch vật liệu rời và các phương pháp tương 
ứng với các thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xác định lượng vật liệu rời. Thiết bị này bao gồm bộ cảm 
biến (80) được làm thích ứng để tiếp xúc với bề mặt nón (22, 22') của vật liệu rời; thiết 
bị xoay (8) được nối với bộ cảm biến (80) và được tạo ra để tuân theo các vị trí góc khác 
nhau quanh đường trục xoay (24); và thiết bị do góc (10) được tạo ra để đo các vị trí góc 
của thiết bị xoay (8) quanh đường trục xoay (24). Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị đầu 
vào để nạp vật liệu rời, thiết bị này bao gồm thiết bị xác định lượng vật liệu rời và thiết 
bị làm sạch tương ứng để làm sạch vật liệu rời. Sáng chế còn đề cập đến các phương 
pháp tương ứng với các thiết bị nêu trên. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Trạm gốc, bộ điều khiển, thiết bị đầu cuối, và phương pháp 

truyền dữ liệu 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền dữ liệu mà trong đó các bảng mã của 

mã thưa, mà có thể được sử dụng bởi trạm gốc trong nhóm phối hợp khi truyền dữ liệu 
với thiết bị đầu cuối, là khác nhau. Điều này có nghĩa là các trạm gốc thực hiện hoạt 
động truyền dữ liệu với thiết bị đầu cuối một cách riêng rẽ mà không thực hiện hoạt 
động trao đổi dữ liệu hoặc trao đổi thông tin kênh giữa các trạm gốc, nhờ đó giảm các 
phụ tải hệ thống và cải thiện hiệu quả truyền trong mạng. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để đồng bộ hóa thiết bị vô tuyến 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các hệ thống và kỹ thuật để đồng bộ hóa giữa các thiết bị người sử 
dụng trong vùng phủ sóng và ngoài vùng phủ sóng. Trạm cơ sở tạo cấu hình các tín hiệu 
đồng bộ hóa trong vùng phủ sóng và ngoài vùng phủ sóng và tạo cấu hình các thiết bị 
người sử dụng để nhận ra các tín hiệu đồng bộ hóa là trong vùng phủ sóng hay ngoài 
vùng phủ sóng. Thiết bị trong vùng phủ sóng cung cấp tín hiệu đồng bộ hóa trong vùng 
phủ sóng nhờ phát hiện tín hiệu ngoài vùng phủ sóng, và có thể tiếp tục cung cấp tín 
hiệu nhờ việc phát hiện liên tục tín hiệu ngoài vùng phủ sóng mà không được đồng bộ 
hóa với mạng. Thiết bị ngoài vùng phủ sóng có thể nhận và đồng bộ hóa với tín hiệu 
trong vùng phủ sóng nếu sẵn sàng, hoặc tín hiệu ngoài vùng phủ sóng nếu sẵn sàng, 
hoặc có thể tạo ra và truyền tín hiệu ngoài vùng phủ sóng của chính nó nếu không có tín 
hiệu ngoài vùng phủ sóng hoặc trong vùng phủ sóng sẵn sàng. Các tín hiệu có thể bao 
gồm thông tin bậc để chỉ báo thông tin chuỗi chuyển tiếp, và các thiết bị người sử dụng 
có thể được tạo cấu hình để đáp lại các tín hiệu dựa trên thông tin bậc - như ưu tiên tín 
hiệu mà bậc của tín hiệu này chỉ báo rằng tín hiệu đại diện cho số thứ tự chuyển tiếp 
thấp hơn. 
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(54) Dược phẩm chứa polyetylen glycol và phương pháp làm ổn 

định hoạt chất trong dược phẩm này bằng polyetylen glycol
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công thức (1) hoặc muối của nó và 

polyetylen glycol. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm ổn định hợp chất này hoặc 
muối của nó. 
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(54) Thực phẩm dùng trong việc luyện nhai và nuốt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thực phẩm mà có thể giúp cho việc tập luyện nhai và nuốt một cách 
hiệu quả. Thực phẩm chứa tinh bột, chất làm quánh, bột nhão và nước, lượng nước có 
trong thực phẩm này là ít nhất 65% trọng lượng đến ít hơn 90% trọng lượng, tổng lượng 
tinh bột, chất làm quánh, bột nhão và nước nằm trong khoảng từ 85 đến 100% trọng 
lượng, chế phẩm này có ứng suất gãy là từ 20.000 đến 70.000N/m2. 
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(54) Chất kết dính trên cơ sở xỉ lò cao dạng hạt nghiền được hoạt 

hóa, vật liệu bê tông chứa chất kết dính này và phương pháp 
sản xuất vật liệu bê tông này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất kết dính hữu ích để tạo ra vật liệu bê tông, chất kết dính này, 
không có nước và cacbon dioxit, chứa (tính theo khối lượng khô): thành phần nền với 
lượng nằm trong khoảng từ 50 đến 95% khối lượng chất kết dính, thành phần nền này là 
xỉ lò cao dạng hạt nghiền; và thành phần hoạt hóa với lượng nằm trong khoảng từ 5 đến 
50% khối lượng chất kết dính, thành phần hoạt hóa này chứa nhôm sulfat và hợp chất 
tạo natri hydroxit. Chất kết dính thành phẩm, không có nước và cacbon dioxit, chứa 
(tính theo khối lượng khô): xỉ lò cao dạng hạt nghiền với lượng nằm trong khoảng từ 35 
đến 95% khối lượng, Al2(SO4)3 với lượng nằm trong khoảng từ 1 đến 25% khối lượng và 
hợp chất tạo natri hydroxit với lượng nằm trong khoảng từ 4 đến 35% khối lượng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu bê tông chứa chất kết dính nêu trên và 
phương pháp sản xuất vật liệu này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất axit glycosit hữu cơ, chế phẩm chứa hợp chất này và 

phương pháp cải thiện hương vị của chất chiết thu được từ hạt 
cà phê 

  (57)     Sáng chế đề xuất axit glycosit hữu cơ mới có trong các hạt cà phê và sử dụng nó. Công 
thức 1: 

 

 
 
trong đó, mỗi trong số các gốc R1 đến R7 độc lập được chọn từ nhóm gồm H, OH, NH2, 
OCH3, OC(O)CH3, và NHCOCH3;  
A được chọn từ C1 đến C6 alkyl hoặc C1 đến C6 alkenyl, và C1 đến C6 alkyl hoặc C1 đến 
C6 alkenyl có thể được thế bằng metyl hoặc etyl.  
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(72) ISHII Takaaki (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp trồng cây trong môi trường nước nhờ sử dụng vi 

sinh vật có lợi 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp trồng cây trong môi trường nước nhờ sử dụng một lượng 

thấp hoặc không sử dụng phân hóa học hoặc hóa chất nông nghiệp. Cụ thể, sáng chế đề 
xuất phương pháp trồng cây trong môi trường nước nhờ sử dụng vi sinh vật có lợi là nấm 
rễ cộng sinh và vi khuẩn cộng sinh của nó, bao gồm bước trồng thực vật cộng sinh giữa 
các hàng cây trồng, thực vật cộng sinh này tạo điều kiện cho nấm rễ và vi khuẩn cộng 
sinh của nó dễ dàng sinh trưởng, hoặc sử dụng hệ thống trồng cây trong môi trường 
nước tạo điều kiện cho vi sinh vật có lợi dễ dàng sinh trưởng, gia tăng năng suất và chất 
lượng cây trồng, và sử dụng một lượng thấp hoặc không sử dụng phân hóa học hoặc hóa 
chất nông nghiệp. 
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(72) REICHERT, Stefan (DE), JAKOB, Harald (DE), HASSELBACH, Hans Joachim  (DE), 

KORFER, Martin (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp kết tinh và phương pháp điều chế methionin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kết tinh D,L-methtionin từ dung dich nước và/hoặc 
huyền phù chứa D,L-methtionin và muối D,L-methtionin amoni, có hàm lượng 
methtionin nằm trong khoảng từ 70 đến 180 g/kg, hàm lượng NH4

+ nằm trong khoảng từ 
1 đến 5 g/kg, với sự có mặt của chất phụ gia kết tinh bao gồm chất hoạt động bề mặt 
không ion hoặc anion hoặc hỗn hợp của các chất hoạt động bề mặt không ion hoặc 
anion khác nhau, trong đó nhiệt độ của dung dịch và/hoặc huyền phù được hạ thấp trực 

tiếp hoặc từng bước từ nhiệt độ T1 nằm trong khoảng từ 85 đến 110°C, đến nhiệt độ T2, 

nằm trong khoảng từ 30 đến 50°C. 
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KIRSCHNER Patrick B.  (US), LANGVIN Elizabeth (US), MESCHTER James C. (US)
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giày dép, kết cấu đế giày dùng cho giày dép, kết cấu tăng kích 

thước, tấm làm bằng chất liệu có hướng dọc, hướng ngang và 
phương thẳng đứng, và chất liệu tăng kích thước làm bằng 
compozit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất liệu có ít nhất một lớp làm bằng kết cấu tăng kích thước và các 
giày dép có các đế giày làm bằng các chất liệu. Khi chất liệu được đặt dưới tác dụng của 
lực căng, thì nó giãn ra theo cả hướng dưới tác dụng của lực căng và theo hướng vuông 
góc với hướng dưới tác dụng của lực căng. Các giày dép có các đế giày, các đế giày này 
có ít nhất một lớp làm bằng chất liệu, có kiểu là các kiểu hình học với các lỗ hình đa 
giác. Các kiểu hình học là các hình đa giác được nối bằng bản lề, chúng quay tương đối 
với nhau khi đế giày nằm dưới tác dụng của lực căng theo hướng ngang hoặc lực căng 
theo hướng dọc, do vậy tăng các kích thước theo hướng ngang và theo hướng dọc của đế 
giày. 
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(72) Trần Hồng Nhung (VN), Vũ Văn Sơn (VN) 
(54) Quy trình sản xuất phức hệ hạt nano silica và aptamer được 

bọc polyetylen glycol (PEG) dùng làm đầu dò cho các phép 
phân tích 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phức hệ hạt nano silica và aptamer được bọc 
polyetylen glycol (PEG, polyethylen gylcol) dùng làm đầu dò cho các phép phân tích, 
theo đó bằng cách bọc kín các vị trí trống (không có aptamer) của bề mặt phức hệ hạt 
nano silica-aptamer bằng PEG đơn chức năng giúp kéo dài thời gian bảo quản của phức 
hệ, nâng cao hiệu quả của các phép phân tích. Quy trình này bao gồm các bước: 
(i) amin hóa hạt nano silica-COOH bằng cách trộn hạt silica-COOH với 1-etyl-3(3-
dimetylaminopropyl)carbodiimit (EDC); 
(ii) bổ sung aptamer vào dung dịch nước chứa hạt silica đã được kích hoạt, ủ lắc ở nhiệt 

độ phòng trong 2 giờ, sau đó ủ qua đêm ở 4°C để tạo ra phức hệ hạt nano silica-aptamer; 
(iii) bổ sung polyetylen glycol được silan hóa đơn chức (PEG-Silane) vào phức hệ hạt 

nano silica-aptamer thu được ở bước (ii), ủ ở 4°C trong 5 giờ, sau đó, rửa phức hệ 2 đến 
3 lần bằng ly tâm 6000 vòng/phút trong 5 phút để loại bỏ các thành phần dư thừa như 
aptamer, PEG-Silane, thu được phức hệ hạt nano silica@aptamer được bọc PEG; và 
(iv) phân tán phức hệ này trong nước vô trùng. 
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(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Hệ chất kết dính kết hợp chất kết dính nóng chảy và chất kết 

dính áp hợp và sản phẩm bao gồm hệ chất kết dính này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ chất kết dính kết hợp chất kết dính nóng chảy và chất kết dính 

áp hợp. Trong đó, chất kết dính nóng chảy ở dạng màng mỏng liên tục và chất kết dính 
áp hợp được phân bố trên ít nhất một bề mặt của màng mỏng liên tục ở dạng không liên 
tục. Theo các phương án ưu tiên, chất kết dính nóng chảy bao gồm polyuretan dẻo nhiệt 
và chất kết dính áp hợp bao gồm chất phân tán polyme acrylic. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm bao gồm hệ chất kết dính này. 
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(72) NA, In-hak (KR), KIM, Sung-yeol (KR), LEE, Jin-sung  (KR), LEE, Ho-young (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị hiển thị ảnh có nhiều góc nhìn và phương pháp điều 

khiển thiết bị này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiển thị ảnh có nhiều góc nhìn và phương pháp điều khiển 

thiết bị này. Thiết bị hiển thị ảnh có nhiều góc nhìn bao gồm bộ phận theo dõi được tạo 
cấu hình để theo dõi vị trí khuôn mặt người dùng khi người dùng dịch chuyển vị trí, màn 
hình được tạo cấu hình để tạo ra ảnh có nhiều góc nhìn và để chọn và tạo ra các góc 
nhìn đích thứ nhất và thứ hai của ảnh có nhiều góc nhìn dưới dạng ảnh nhìn bằng mắt 
bên trái và ảnh nhìn bằng mắt bên phải của người dùng, và bộ điều khiển được tạo cấu 
hình để dịch chuyển vị trí của ảnh có nhiều góc nhìn và tạo ra ảnh có nhiều góc nhìn đã 
dịch chuyển sao cho các góc nhìn đích thứ nhất và thứ hai được tạo ra dưới dạng ảnh 
nhìn bằng mắt bên trái và ảnh nhìn bằng mắt bên phải của người dùng dựa vào vị trí 
theo dõi khuôn mặt người dùng. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử, phương pháp truyền thông tin bằng thiết bị 

điện tử và hệ thống truyền thông tin 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử, phương pháp truyền thông tin bằng thiết bị điện tử 

và hệ thống truyền thông tin. Phương pháp truyền thông tin bằng thiết bị điện tử bao 
gồm các bước thu thập thông tin nhật ký, xác định xem đã đến thời gian truyền thông 
báo duy trì hay chưa, và truyền thông tin nhật ký đến máy chủ đẩy khi đến thời gian 
truyền thông báo duy trì. 
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FANG (TW), Ming-Wei HSIEH (TW), Ping-Cheng YANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Protein để phòng trừ nhiễm Mycoplasma spp, vectơ biểu hiện 

và chế phẩm chứa protein này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến protein thích hợp dùng làm hoạt chất dùng trong vacxin thế hệ hai 

kháng Mycoplasma spp.. Sáng chế còn đề cập đến vacxin thế hệ hai được tạo ra từ 

protein này. Protein theo sáng chế được chứng minh thực nghiệm là có khả năng gây ra 
đáp ứng miễn dịch thích hợp giúp lợn tránh bị nhiễm Mycoplasma spp.. Vacxin này có 

thể chứa một trong số các protein đã nêu làm hoạt chất, hoặc có thể chứa hai hoặc nhiều 
protein để làm vacxin hỗn hợp. Vacxin này không chỉ an toàn hơn so với vacxin thông 
thường mà còn có hiệu quả miễn dịch bằng thậm chí tốt hơn so với vacxin thông thường. 
Ngoài ra, dạng phức hợp thích hợp làm vacxin nêu trên đã được chứng minh là có tính 
tan cao hơn và có khả năng giảm chi phí sản xuất. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị cắt và phương pháp cắt dải màng theo chiều dọc 

  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị cắt (1) để cắt theo chiều dọc dải màng (2), cụ thể là dải 
màng chất dẻo (2), di chuyển trong mặt phẳng dải (5) theo hướng di chuyển (3), thành 
nhiều đoạn màng (4), trong đó giá đỡ dao thứ nhất (10, 20) có các lưỡi cắt (11, 21) được 
nhúng chìm với các lưỡi cắt (11, 21) này ở vị trí cắt (110, 120) vào trong mặt phẳng dải 
(5). Để thay thế giá đỡ dao (10, 20), giá đỡ dao thứ hai (20, 10) có các lưỡi cắt (21, 11) 
có thể được nhúng chìm với các lưỡi cắt (21, 11) của nó vào mặt phẳng dải (5), trong đó 
giá đỡ dao thứ nhất (10, 20) có thể được di chuyển từ vị trí cắt (110, 120) vào vị trí 
chuyển (210, 220) bên ngoài mặt phẳng dải (5) khi giá đỡ dao thứ hai (20, 10) được 
nhúng chìm với các lưỡi cắt (21, 11) của nó vào mặt phẳng dải (5). 
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14/481,358          09.09.2014      US 
(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 

550 West Adams Street, Chicago, IL 60661-3676, United States of America 
(72) DELLANGELO, Scott M. (US), WYKOFF, Robert (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống điều khiển tốc độ dây chuyền của đai băng tải của 

hệ băng tải trong giai đoạn chuyển đổi sản phẩm 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống điều khiển tốc độ dây chuyền của đai băng tải (22) của hệ 

băng tải (12) trong giai đoạn chuyển đổi sản phẩm trên dây chuyền sản xuất tấm ốp 
tường (14). Môđun điều khiển trung tâm (40) điều khiển hoạt động của bộ cảm biến vị 
trí (36) và cơ sở dữ liệu (42). Bộ cảm biến vị trí (36) được bố trí ở mặt trên của bàn băng 
tải (18) để tạo ra thông tin vị trí của đầu vữa (34) được tạo ra ở phía trước tấm tạo hình 
(28) của hệ băng tải (12). Môđun phát hiện vị trí (48) tiếp nhận tín hiệu vị trí (P) từ bộ 
cảm biến vị trí (36), và xác định xem đầu vữa (34) có nằm trong phạm vi khoảng cách 
định trước so với bộ cảm biến vị trí (36) hay không dựa trên tín hiệu vị trí (P). Môđun 
điều chỉnh tốc độ (50) điều chỉnh tốc độ dây chuyền của đai băng tải (22) dựa trên tín 
hiệu vị trí (P).  
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(22) 26.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/FI2014/050733          26.09.2014 (87) WO2015/044527 02.04.2015 
(30) 61/883,567          27.09.2013      US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2016 
(71) NOKIA TECHNOLOGIES OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 Espoo, Finland 
(72) DUMPIT, Romeo  (US), LAIDO, Rolf (US), TIMPERI, Mikko  (FI), PHAN, Vincent  

(US), KYROENLAMPI, Toni  (FI), HAAPAMAKI, Jani (FI), MCGAFFIGAN, Tim  
(US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để gắn cấu trúc đường truyền vào 

khung dẫn 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp để gắn cấu trúc đường truyền vào khung dẫn, phương 

pháp này bao gồm bước lắp kẹp tiếp nền (135) vào đường truyền của mạch in dẻo phẳng 
(120); gắn kẹp tiếp nền (135) vào thành bên trong (125) của khung (110) thiết bị điện; 
và vận hành chùm laze (420) để hàn kẹp tiếp nền vào khung để định tuyến đường truyền 
của mạch in dẻo dọc theo thành trong. Bước hàn kẹp tiếp nền vào khung (110) làm cho 
kẹp tiếp nền (135) duy trì tiếp xúc với đường truyền (120) của mạch in dẻo phẳng để 
gắn đường truyền (120) của mạch in dẻo phẳng vào khung (110). 
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(21) 1-2016-01419 (51) 7 E03F  5/06, E02D  29/14 

(22) 06.05.2015 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/CN2015/078358     06.05.2015 (87) WO2016/041356 A1 24.03.2016 
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(71) GREEN PLANS LIMITED  (CN) 

16B Shing Loong Court 13 Dragon Terrace, Causeway Bay, Hong Kong, China 
(72) WONG, Kwong Shun, Paul (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Nắp thoát nước 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp thoát nước mà thân dạng tấm (1) được tạo ra bằng cách xếp 
chồng nhiều lớp đá, trong đó các khe hở được tạo ra giữa các lớp đá của thân dạng tấm 
(1) và các lớp đá liền kề nhau được gắn cùng nhau tại phần tiếp xúc của các lớp đá, ống 
thoát nước của thân dạng tấm (1) được tạo ra bởi các khe hở giữa các lớp đá của thân 
dạng tấm (1) và rãnh thoát nước (11) được tạo ra trên đáy của thân dạng tấm. Nắp thoát 
nước theo sáng chế có thể dùng để sàng lọc, thoát nước và có tính thẩm mỹ. 
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(72) MAHO S¸ndor (HU), SANTA Csaba (HU), CSORGEI J¸nos (HU), HORVATH J¸nos 

(HU), ARANYI Antal (HU), BENI Zolt¸n (HU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế hợp chất steroit ở quy mô công nghiệp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp có công thức (I) (trong đó R là 
dimetylamino hoặc nhóm axetyl) sử dụng hợp chất có công thức (II) (trong đó R là 
dimetylamino hoặc nhóm 2-metyl-1,3-dioxolan-2-yl) là nguyên liệu ban đầu, cũng như 
hợp chất trung gian của quy trình này. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.04.2016 
(71) GATES CORPORATION  (US) 

(a Delaware Corporation) 1551 Wewatta Street, IP Law Dept. 10-a3, Denver, CO 
80202, United States of America 

(72) YUAN, Jing (US), KARPIK, Gerard (US), SINGH, Kanchan, Kumar (IN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống dẫn động biến thiên vô cấp (CVT - continuously 

variable transmission) 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống dẫn động CVT bao gồm bánh răng dịch chuyển được có 

thể dịch chuyển được theo hướng trục dọc theo trục thứ nhất và có bề mặt mở rộng theo 
hướng kính, bánh răng cố định được cố định vào trục thứ nhất, bánh răng cố định được 
bố trí cùng với bánh răng dịch chuyển được để ăn khớp với đai ở giữa đó, trục thứ nhất 
có thể ăn khớp được với đầu ra của động cơ, mâm hoa được gắn vào trục thứ nhất và có 
bề mặt theo hướng kính, mâm hoa được ăn khớp với bánh răng dịch chuyển được để 
chuyển động quay bị khóa trong khi cho phép dịch chuyển tương đối theo hướng kính, 
thành phần quán tính có thể dịch chuyển được theo hướng kính trên bề mặt mở rộng 
theo hướng kính và bề mặt theo hướng kính theo việc quay của bánh răng dịch chuyển 
được, thành phần quán tính có thể tách ăn khớp được một cách tạm thời từ bề mặt theo 
hướng kính và từ bề mặt mở rộng theo hướng kính, lò xo thứ nhất chống lại dịch chuyển 
theo trục của bánh răng dịch chuyển được về phía bánh răng cố định dọc theo trục thứ 
nhất, và thành phần ống bọc được bố trí giữa bánh răng dịch chuyển được và bánh răng 
cố định, thành phần ống bọc là có thể quay được với đai. 
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400 Arcola Road, P.O. Box 7000, Collegeville, PA 19426, United States of America 
(72) GHOSH, Tirthankar (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hệ thống để phân phối hợp chất dễ bay hơi không dung môi và 

phương pháp phân phối hợp chất dễ bay hơi 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống để phân phối hợp chất dễ bay hơi không dung môi và phương 

pháp phân phối hợp chất dễ bay hơi. Trong đó, hệ thống và phương pháp này sử dụng 
nguồn năng lượng để giải phóng hợp chất dễ bay hơi. Hệ thống và phương pháp được đề 
xuất có ít nhất một ưu điểm trong số các ưu điểm sau (1) không cần dung môi (ví dụ, 
nước); (2) giải phóng ngay lập tức hợp chất dễ bay hơi (ví dụ, 1-MCP có thể được giải 
phóng từ HAIP trong vòng vài phần ngàn giây hoặc vài giây thay cho vài phút hoặc vài 
giờ của các phương pháp hiện hành sử dụng nước); và/hoặc (3) bắt đầu và dừng ngay lập 
tức việc phân phối hợp chất dễ bay hơi. 
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(22) 03.04.2014 (43) 27.06.2016 
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(72) LIU, Zexin (CN), MIAO, Lei (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị dự báo tín hiệu kích thích băng cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị dự báo tín hiệu kích thích băng cao. 
Phương pháp này gồm: thu thập, theo dòng bit băng thấp nhận được, nhóm các tham số 
tần số phổ được sắp xếp theo thứ tự tần số, trong đó các tham số tần số phổ gồm các 
tham số tần số phổ đường truyền (line spectral frequency - LSF) băng thấp hoặc các 
tham số tần số phổ trở nạp (immittance spectral frequency - ISF) băng thấp; đối với 
nhóm các tham số tần số phổ, tính toán hiệu số tham số tần số phổ (102) giữa cứ hai 
tham số tần số phổ mà có cùng khoảng vị trí ở một số hoặc tất cả các tham số tần số 
phổ; thu thập hiệu số tham số tần số phổ nhỏ nhất (103) từ các hiệu số tham số tần số 
phổ được tính toán; xác định, theo bin (ngăn) tần số tương ứng với hiệu số tham số tần 
số phổ nhỏ nhất, bin tần số bắt đầu (104) để dự báo tín hiệu kích thích băng cao từ băng 
thấp; và dự báo tín hiệu kích thích băng cao (105) từ băng thấp theo bin tần số bắt đầu. 
Bằng cách triển khai các phương án thực hiện sáng chế, tín hiệu kích thích băng cao có 
thể được dự báo tốt hơn, nhờ đó cải thiện hiệu năng của tín hiệu kích thích băng cao. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm dạng nước chứa kháng thể đơn dòng kháng PDL1 

dùng để điều trị bệnh ung thư và sản phẩm chứa dược phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng nước chứa kháng thể đơn dòng kháng PDL1 dùng 
để điều trị bệnh ung thư. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến sản phẩm chứa dược phẩm 
này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất thỏi và bột ziricon cacbua 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thỏi ziricon cacbua, khác biệt ở chỗ, phương 
pháp này bao gồm các bước: Trộn ziricon oxit với cacbon để thu được hỗn hợp, trong đó 
cacbon có mặt với lượng từ 15% đến 20% khối lượng tính theo ziricon oxit trong hỗn 
hợp này; định hình hỗn hợp thành các hạt; làm nóng chảy các hạt bằng cách sử dụng 
argon plasma; và làm nguội dần chất nóng chảy này để tạo ra thỏi ziricon cacbua. Ngoài 
ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp sản xuất bột ziricon cacbua. 
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(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Chế phẩm nhuộm màu và quy trình sản xuất chế phẩm nhuộm 

màu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhuộm màu dùng để bổ sung vào bột nguyên liệu chứa 

thạch cao để tạo ra sản phẩm thạch cao và dùng để nhuộm màu sản phẩm thạch cao, chế 
phẩm nhuộm màu này là bột chứa chất màu, thạch cao nung và silic oxit vô định hình. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm nhuộm màu bao gồm 
bước thứ nhất là trộn chất màu, thạch cao nung và silic oxit vô định hình để thu được bột 
hỗn hợp. Việc sử dung chế phẩm nhuộm màu cho phép dễ dàng tạo ra sản phẩm thạch 
cao như bột và khối hóa rắn có khả năng nhuộm màu rất tốt. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp phân phối tài nguyên, trạm gốc và thiết bị người 

dùng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và hệ thống phân phối tài nguyên, mà được 

ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông và có thể nâng cao toàn bộ tỉ lệ ứng dụng các tài 
nguyên tìm kiếm. Phương pháp phân phối tài nguyên được sử dụng cho trạm gốc và bao 
gồm các bước: thu thập chỉ số tài nguyên hiện thời của ô; tạo ra chỉ số điều chỉnh tài 
nguyên theo chỉ số tài nguyên hiện thời của ô, ở đó chỉ số điều chỉnh tài nguyên được sử 
dụng cho việc chỉ dẫn thực thể quản lý di động (MME) để điều chỉnh tài nguyên tìm 
kiếm được phân phối tới ô; tạo ra yêu cầu điều chỉnh tài nguyên, ở đó yêu cầu điều 
chỉnh tài nguyên bao gồm chỉ số điều chỉnh tài nguyên; và gửi yêu cầu điều chỉnh tài 
nguyên, sao cho MME điều chỉnh tài nguyên tìm kiếm của ô theo yêu cầu điều chỉnh tài 
nguyên. Phương pháp, thiết bị và hệ thống phân phối tài nguyên được mô tả trong các 
phương án của sáng chế được sử dụng để phân phối tài nguyên truyền thông. 
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(72) YONEMOCHI, Takumi (JP), MATSUURA, Hideto (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất lá chè và lá chè được sản xuất bằng quy 

trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất lá chè bao gồm các bước: cho không khí nóng ở 

nhiệt độ nằm trong khoảng từ 150°C đến 500°C tác động vào lá chè tươi và bằng cách 
đó sấy lá chè tươi; đưa lá chè đã sấy đi vò nát và/hoặc tán thành bột; và sấy lá chè đã 
được vò nát và/hoặc đã được tán thành bột. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến lá chè 
được sản xuất bằng quy trình này và sản phẩm chè được sản xuất bằng cách sử dụng lá 
chè. Lá chè giàu hương vị và độ ngọt vốn có ở chè xanh và từ đó có thể chiết được chè 
có màu xanh đậm. 
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(72) FISCHER, Daniel (DE), CZELHAN, Bernd (DE), NEUENDORF, Max (DE), 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã âm thanh và phương pháp giải mã dòng bit của dữ 

liệu âm thanh được mã hóa, thiết bị và phương pháp tạo dòng 
bit của dữ liệu âm thanh được mã hóa 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giải mã âm thanh và phương pháp giải mã dòng bit của dữ liệu 
âm thanh được mã hóa, thiết bị và phương pháp tạo dòng bit của dữ liệu âm thanh được 
mã hóa. Thiết bị giải mã âm thanh giải mã dòng bit của dữ liệu âm thanh được mã hóa, 
trong đó dòng bit của dữ liệu âm thanh được mã hóa biểu diễn chuỗi các trị số mẫu âm 
thanh và bao gồm nhiều khung, trong đó mỗi khung gồm các trị số mẫu âm thanh được 
mã hóa được kết hợp với nhau. Bộ giải mã âm thanh bao gồm bộ xác định được cấu hình 
để xác định xem liệu khung của dữ liệu âm thanh được mã hóa có phải là khung đặc biệt 
bao gồm các trị số mẫu âm thanh được mã hóa được kết hợp với khung đặc biệt và thông 
tin bổ sung hay không, trong đó thông tin bổ sung bao gồm các trị số mẫu âm thanh 
được mã hóa của nhiều khung trước khung đặc biệt, trong đó các trị số mẫu âm thanh 
được mã hóa của các khung trước được mã hóa sử dụng cấu hình bộ mã hóa - giải mã 
tương tự như khung đặc biệt, trong đó số lượng các khung trước là đủ để khởi tạo bộ giải 
mã vào vị trí để giải mã các trị số mẫu âm thanh được kết hợp với khung đặc biệt nếu 
khung đặc biệt là khung thứ nhất vào lúc khởi tạo bộ giải mã. Bộ giải mã bao gồm bộ 
khởi tạo được cấu hình để khởi tạo bộ giải mã, trong đó việc khởi tạo bộ giải mã bao 
gồm việc giải mã các trị số mẫu âm thanh được mã hóa được gồm trong thông tin bổ 
sung trước khi giải mã các trị số mẫu âm thanh được mã hóa được kết hợp với khung 
đặc biệt. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh, hệ thống xử lý tín hiệu âm 

thanh và phương pháp trộn giảm các tín hiệu đầu vào 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh, hệ thống xử lý tín hiệu âm thanh và 

phương pháp trộn giảm các tín hiệu đầu vào. Thiết bị xử lý tín hiệu âm thanh (1) để trộn 

giảm tín hiệu đầu vào thứ nhất (X1) và tín hiệu đầu vào thứ hai (X2) thành tín hiệu trộn 

giảm ( D) bao gồm: bộ trích đặc tính khác nhau (2) được cấu hình để nhận tín hiệu đầu 

vào thứ nhất (X1) và tín hiệu đầu vào thứ hai (X2) cũng như để xuất ra tín hiệu được trích 

(Û2), mà tương quan ít hơn đối với tín hiệu đầu vào thứ nhất (X1) so với tín hiệu đầu vào 

thứ hai (X2); và bộ tổ hợp (3) được cấu hình để tổ hợp tín hiệu đầu vào thứ nhất (X1) và 

tín hiệu được trích (Û2) thành tín hiệu trộn giảm ( D). 
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(72) ISHIKAWA, Atsushi (JP), NIGO, Masahiro (JP), TSUCHIDA, Kazuchika (JP), BABA, 

Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Động cơ điện có gắn nam châm vĩnh cửu, máy nén và thiết bị 

điều hòa không khí và làm lạnh 
  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ có gắn nam châm vĩnh cửu (1), trong đó các rãnh (81a, 

81b) được tạo thành giữa bề mặt biên ngoài rôto (25) của rôto (5) và bề mặt đường viền 
lỗ chèn theo bán kính ngoài (55) của lỗ chèn nam châm (21). Giả thiết rằng tổng diện 
tích của các rãnh (81a, 81b) trên mỗi cực từ được biểu diễn bởi Ss, và diện tích của vùng 
trong lõi rôto (11) trên phía bán kính ngoài đối với một lỗ chèn nam châm (21) tương 
ứng được biểu diễn bởi Si, các rãnh (81a, 81b) được tạo thành sao cho thỏa mãn quan hệ 

0,35Ss/Si0,5. 
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ISHIKAWA, Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Động cơ điện có gắn nam châm vĩnh cửu, máy nén và thiết bị 

làm lạnh/điều hòa không khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến động cơ có gắn nam châm vĩnh cửu (1), ít nhất một lát cắt chính 

giữa cực từ (81a) và nhiều lát cắt bên (81b) được tạo nên giữa bề mặt chu vi ngoài rôto 
(25) của rôto (5) và bề mặt bao quanh lỗ chèn phía ngoài theo hướng xuyên tâm (55) 
của lỗ chèn nam châm (21). Nhiều lát cắt bên được tạo nên sao cho ít nhất một lát cắt 
bên được tạo nên trên từng mặt trong các mặt của lát cắt chính giữa cực từ theo chiều 
rộng. Diện tích lát cắt chính giữa cực từ là nhỏ hơn so với diện tích mỗi lát cắt bên trong 
số nhiều lát cắt bên. Độ rộng của mỗi lát cắt bên trong số nhiều lát cắt bên lớn hơn so 
với khoảng giữa các lát cắt kề cận. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất lõi stato 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất lõi stato bao gồm bước dập để dập các chi tiết 
lõi, các chi tiết này đều có một số phần nhô dùng cho việc nối nhô theo hướng kính ra 
phía ngoài từ phần chu vi ngoài của nó, từ tấm thép kỹ thuật điện dạng dải, trong đó: các 
phần trong tấm thép kỹ thuật điện mà từ đó các chi tiết lõi được dập được bố trí thành ba 
hàng theo hướng chiều rộng của tấm thép kỹ thuật điện; trong hai hàng bất kỳ trong số 
ba hàng, các phần mà từ đó các phần nhô của các chi tiết lõi được dập được nghiêng ở 
góc thứ nhất so với hướng chiều rộng của bất kỳ trong số các tấm thép kỹ thuật điện; 
trong một hàng còn lại, các phần mà từ đó các phần nhô của các chi tiết lõi được dập 
được nghiêng ở góc thứ hai so với hướng chiều rộng của tấm thép kỹ thuật điện, góc thứ 
hai là khác với góc thứ nhất; và các chi tiết lõi được dập. 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và trang thiết bị nhắn tin thiết bị người dùng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và trang thiết bị nhắn tin thiết bị người dùng (UE - 
user equipment). Thông báo nhắn tin được gửi bởi MME (mobility management entity - 
thực thể quản lý di động) được nhận, trong đó thông báo nhắn tin nêu trên gồm thông 
tin chỉ báo của loại UE; tài nguyên lập lịch để gửi thông báo nhắn tin của loại UE nêu 
trên được xác định theo thông tin chỉ báo của loại UE; và thông báo nhắn tin của UE 
nêu trên được gửi trên tài nguyên lập lịch, nhờ đó giảm tác động trên loại UE đã biết 
gây ra bởi giới hạn về băng thông của tín hiệu nhận được của loại UE đặc biệt. 
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(72) YASUNAGA, Toshihide (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị gắn miếng đệm vào lõi cuộn  

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp gắn miếng đệm (43) dạng dải băng vào chu vi ngoài 
của lõi cuộn (42), phương pháp này bao gồm các bước: gắn miếng đệm (43) vào chu vi 
ngoài của lõi cuộn (42), giữ hai đầu đối diện của miếng đệm (43) và tách hai đầu đối 
diện của miếng đệm (43) ra khỏi chu vi ngoài của lõi cuộn (42), gắn lần lượt các bề mặt 
cuối đối diện (431, 432) của miếng đệm (43) vào nhau từ các phần chu vi trong của các 
bề mặt cuối đối diện (431, 432) về phía các phần chu vi ngoài của chúng, và ấn phần 
miếng đệm (43) đã được tách ra khỏi chu vi ngoài của lõi cuộn (42) vào chu vi ngoài 
của lõi cuộn (42). 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến thiết bị gắn miếng đệm vào chu vi ngoài của lõi cuộn 
theo phương pháp nêu trên. 
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(72) SJODIN, Per (SE), WALTER, Kristian (SE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp nối các chi tiết kim loại, sản phẩm bao gồm các 

chi tiết kim loại được nối với nhau bằng phương pháp này và 
hỗn hợp làm giảm nhiệt độ nóng chảy dùng cho phương pháp 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nối chi tiết kim loại thứ nhất (11) với chi tiết kim loại 

thứ hai (12), các chi tiết kim loại (11, 12) này có nhiệt độ đông đặc trên 1000°C. 
Phương pháp này bao gồm các bước sau: phủ hỗn hợp làm giảm nhiệt độ nóng chảy (14) 
lên bề mặt (15) của chi tiết kim loại thứ nhất (11), hỗn hợp làm giảm nhiệt độ nóng chảy 
(14) này bao gồm thành phần làm giảm nhiệt độ nóng chảy chứa phospho và silic để 
làm giảm nhiệt độ nóng chảy của chi tiết kim loại thứ nhất (11); cho phép chi tiết kim 
loại thứ hai (12) tiếp xúc với hỗn hợp làm giảm nhiệt độ nóng chảy (14) ở điểm tiếp xúc 

(16) trên bề mặt (15); nung nóng các chi tiết kim loại (11, 12) đến trên 1000°C; và cho 
phép lớp kim loại đã được làm nóng chảy (210) của chi tiết kim loại thứ nhất (11) hoá 
rắn sao cho mối nối (25) được tạo ra ở điểm tiếp xúc (16). Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến hỗn hợp làm giảm nhiệt độ nóng chảy và sản phẩm bao gồm các chi tiết kim 
loại được nối với nhau. 
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(72) TANAKA, Satoshi (JP), TSURI, Keiko (JP), KOYO, Hirotaka (JP), MITANI, Kazuishi 

(JP), SAITO, Yasuhiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thủy tinh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thủy tinh bao gồm các bước: (I) cho khí 
axit thứ nhất tiếp xúc với ít nhất một bề mặt chính của vật liệu thủy tinh, khí axit thứ 
nhất này chứa khí hydroflorua (HF), nhưng không chứa khí hydroclorua (HCl) và có tỷ 
lệ thể tích của hơi nước với khí HF nhỏ hơn 8, vật liệu thủy tinh này chứa ít nhất một 
thành phần là natri và có nhiệt độ nằm trong khoảng từ nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh 

đến nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh 250°C; (II), được thực hiện trước 
hoặc sau bước (I), cho khí axit thứ hai tiếp xúc với bề mặt chính của vật liệu thủy tinh, 
khí axit thứ hai này chứa khí HCl và tùy ý chứa khí HF, trong đó trong trường hợp khí 
axit thứ hai chứa cả khí HCl và khí HF, thì khí axit thứ hai này còn chứa hơi nước với tỷ 
lệ thể tích của hơi nước với khí HF bằng hoặc lớn hơn 8; và (III) làm nguội vật liệu thủy 
tinh đã trải qua cả bước (I) và (II) để thu được tấm thủy tinh. 
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(72) NISHIMOTO, Taro (JP), INOUE, Taishi (JP), ISHIKAWA, Akiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến xe máy gồm chắn bùn sau (40) có các phần lắp (51, 53) được tạo ra 
ở bề mặt sau (43). Các phần lắp (51, 53) được tạo ra theo các cặp trái-phải. Khi gắn tấm 
biển với chắn bùn sau (40), tấm biển được lắp chặt với chắn bùn sau (40) bằng cách đưa 
bộ phận lắp chặt đi qua một phần của các phần lắp (51, 53). 
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(72) MEDOFF Marshall (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối.  
Sáng chế cũng đề cập đến các nguyên liệu như sinh khối (ví dụ, sinh khối thực vật, sinh 
khối động vật, và chất thải sinh khối đô thị) và nguyên liệu chứa hyđrocacbon được xử 
lý để tạo ra các sản phẩm hữu ích như nhiên liệu. Ví dụ, các hệ được mô tả có thể sử 
dụng nguyên liệu cấp như nguyên liệu xenluloza và/hoặc nguyên liệu lignoxenluloza 
và/hoặc nguyên liệu tinh bột, hoặc cát dầu, đá phiến dầu mỏ, cát dầu nặng, bitum, và 
than đá để tạo ra nguyên liệu thay đổi như nhiên liệu (ví dụ, etanol và/hoặc butanol). 
Việc xử lý bao gồm việc chiếu chùm ion vào nguyên liệu.  
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(72) MIZUMOTO Kazuya (JP), NARA Tatsurou (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Con trượt làm bằng nhựa dùng cho các khóa kéo trượt và 

khóa kéo trượt có con trượt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến con trượt dùng cho khóa kéo trượt làm bằng nhựa polyamit có cả 

độ bền và tuổi thọ cao. Con trượt dùng cho khóa kéo trượt làm bằng nhựa này bao gồm 
vật liệu là hỗn hợp nhựa polyamit chứa polyamit béo có điểm nóng chảy nằm trong 

khoảng từ 220°C đến 310°C, polyamit thơm có điểm nóng chảy nằm trong khoảng từ 

230°C đến 310°C, và sợi gia cường; trong đó tỷ lệ của polyamit thơm có mặt trong tổng 
khối lượng của polyamit béo và polyamit thơm là lớn hơn hoặc bằng 10% và nhỏ hơn 
hoặc bằng 50% tính theo trọng lượng. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến khóa kéo trượt có con trượt này. 
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(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Gen mã hóa enzym có hoạt tính chuyển hóa giữa axetoin và 

2,3-butandiol, protein được mã hóa bằng gen này, vi sinh vật 
tái tổ hợp và phương pháp sản xuất 2,3-butandiol 

  (57)     Sáng chế đề cập đến gen mà mã hóa enzym có hoạt tính chuyển hóa giữa axetoin và 2,3-
butandiol và có trình tự nucleotit là SEQ ID NO: 12. Sáng chế còn đề cập đến protein 
được mã hóa bằng gen này. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến vi sinh vật tái tổ hợp mà kìm 
hãm hoạt tính của protein này.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp quản lý lỗi và bộ quản lý chức năng mạng được 

tạo ảo 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp quản lý lỗi, mà có thể thực hiện quy trình xử lý và 

báo cáo lỗi trong môi trường tạo ảo chức năng mạng (NFV). Phương pháp bao gồm: 
việc thu nhận thông tin lỗi thứ nhất, bao gồm bộ nhận dạng thực thể lỗi và loại lỗi, của 
thực thể hạ tầng tạo ảo các chức năng mạng (NFVI), ở đó thông tin lỗi thứ nhất được sử 
dụng để chỉ báo rằng lỗi xuất hiện trong thực thể NFVI thứ nhất có bộ nhận dạng thực 
thể lỗi; tạo ra thông tin lỗi tổng hợp thứ nhất theo thông tin lỗi thứ nhất, ở đó thông tin 
lỗi tổng hợp thứ nhất bao gồm thông tin lỗi thứ nhất và thông tin lỗi tương quan của 
thông tin lỗi thứ nhất; và thực hiện quy trình sửa hoặc báo cáo lỗi theo thông tin lỗi tổng 
hợp thứ nhất. Trong các phương án của sáng chế, thông tin lỗi của thực thể phần cứng 
và/hoặc phần mềm được thu nhận, để thực hiện quá trình xử lý tổng hợp trên các phần 
tương quan của thông tin lỗi, mà có thể thực hiện quy trình xử lý và báo cáo lỗi trong 
môi trường NFV. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử và phương pháp hiển thị ô điều khiển 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử và phương pháp hiển thị ô điều khiển, phương pháp 
này bao gồm các bước: hiển thị ô điều khiển; hiển thị danh sách ứng dụng có nhiều ứng 
dụng trong ô điều khiển; nhận biết sự lựa chọn của người dùng trên một trong số các 
ứng dụng; và hiển thị, trong ô điều khiển, màn hình xem trước của ứng dụng được chọn 
mà không cần chạy ứng dụng được chọn. 
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(72) MIZUKOSHI Harumi (JP), KIMURA Kazumasa (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp phát hiện và định lượng galacto-oligosacarit  

  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp định lượng một cách chính xác 4'-GL và galacto- 
oligosacarit bằng cách tách 4'-GL ra một cách dễ dàng và với chi phí thấp từ mẫu chứa 
galacto-oligosacarit và dextrin.  
Phương pháp phát hiện và định lượng galacto-oligosacarit, trong đó phương pháp này là 
phương pháp phát hiện và định lượng galacto-oligosacarit trong mẫu chứa galacto-
oligosacarit và dextrin, khác biệt ở chỗ, mẫu này được cho phản ứng với chất phản ứng 
dẫn xuất hóa để tạo chất dẫn xuất dextrin và galacto-oligosacarit trong mẫu này, sau đó 
thành phần galacto-oligosacarit trong mẫn này được tách ra bằng sắc ký lỏng hiệu năng 
cao bằng cách sử dụng cột sắc ký đảo pha C30.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế axit sulphuric và phương pháp trang bị 

bổ sung cho hệ thống sản xuất axit sulphuric 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế axit sulphuric bằng cách thu hồi năng lượng, 

cụ thể là thu hồi năng lượng từ quá trình hấp thụ SO3 ướt trong axit sulphuric. Phương 
pháp này còn bao gồm bước khống chế sự tạo sương mù trong quá trình hấp thụ SO3 và 
lượng sương mù có trong dòng khí axit sulphuric ra khỏi bước hấp thụ SO3, trong đó 
năng lượng của quá trình hấp thụ SO3 được thu hồi từ axit là hữu ích. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp trang bị bổ sung cho hệ thống sản xuất 
axit sulphuric. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
457 

(11) 47764 
(21) 1-2016-01540 (51) 7 C08B  30/14, C04B  24/38,  28/14,  

28/16,  24/383, C08B  30/12,  30/18 
(22) 29.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/US2014/057980     29.09.2014 (87) WO2015/050804 09.04.2015 
(30) 14/044,582          02.10.2013      US 

PCT/US2013/064776        14.10.2013      US 
14/494,547          23.09.2014      US 

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY  (US) 
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661-3676, US 

(72) SANG, Yijun (CN), SONG, Weixin D. (US), CHAN, Cesar (CA), LEE, Chris C. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất tinh bột được gelatin hóa sơ bộ và thủy 

phân một phần, và phương pháp sản xuất tấm ốp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tinh bột được gelatin hóa sơ bộ và thủy phân 

một phần. Trong đó, phương pháp này bao gồm bước trộn ít nhất là nước, tinh bột chưa 
được gelatin hóa sơ bộ, và axit để tạo thành tiền chất tinh bột. Axit có thể là axit yếu mà 
về cơ bản tránh chelat hóa ion canxi hoặc axit mạnh với lượng nhỏ. Trong phương pháp 
này, sự gelatin hóa sơ bộ và sự biến đổi bằng axit của tiền chất tinh bột xảy ra trong một 
bước trong máy ép đùn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất tấm 
ốp. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2016 
(71) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.  (JP) 

1-1, Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5328524, Japan 
(72) OGINO, Yuma (JP), YOSHINUMA, Toshio (JP), TANAKA, Mitsuru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mỳ ăn liền sấy khô và phương pháp sản xuất mỳ này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mỳ ăn liền sấy khô được cải thiện về độ bung lỏng khi ăn và 
phương pháp sản xuất mỳ này. Phương pháp sản xuất mỳ ăn liền sấy khô bao gồm các 
bước: đưa tác nhân làm bung lỏng vào trong đó tác nhân làm bung lỏng sợi mỳ được kết 
hợp vào với sợi mỳ đã được gelatin hóa; bước sấy khô thứ nhất mà trong đó, sau bước 
kết hợp tác nhân làm bung lỏng vào, không khí nóng có tốc độ gió là 30m/s hoặc cao 

hơn và nhiệt độ nằm trong khoảng từ 60°C đến 160°C được thổi vào sợi mỳ trong thời 
gian từ 5 đến 240 giây để sấy khô sợi mỳ; và bước sấy khô thứ hai mà trong đó, sau 
bước sấy khô thứ nhất, sợi mỳ được sấy khô bằng không khí nóng. 
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(30) 2013-207305          02.10.2013      JP 
(71) TODA KOGYO CORP.  (JP) 

1-23, Kyobashi-cho, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 7320828, Japan 
(72) NISHIO, Yasushi (JP), SAKURAI, Hiromitsu (JP), FUKUSHINA, Norihiro (JP), 

FUJII, Yasuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Hạt Ferit dùng cho nam châm liên kết, chế phẩm nhựa dùng 

cho nam châm liên kết và sản phẩm đúc chứa hạt Ferit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hạt ferit dùng cho nam châm liên kết và chế phẩm nhựa dùng cho 

nam châm liên kết mà có thể tạo ra sản phẩm đúc nam châm liên kết có độ giãn dài 
căng tốt và có từ tính tốt, cũng như sản phẩm đúc nam châm liên kết như rôto thu được 
bằng cách sử dụng chế phẩm nhựa. Sáng chế cũng đề cập đến hạt ferit dùng cho nam 
châm liên kết có mật độ thể tích không nhỏ hơn 0,5 g/cm3 và nhỏ hơn 0,6 g/cm3 và mức 
độ nén không nhỏ hơn 65%, chế phẩm nhựa dùng cho nam châm liên kết sử dụng hạt 
ferit, và sản phẩm đúc chứa hạt ferit hoặc chế phẩm nhựa. 
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(21) 1-2016-01555 (51) 7 F24F  7/00, A61L  9/00, F24F  6/06 

(22) 25.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/JP2014/075508      25.09.2014 (87) WO2015/046368 02.04.2015 
(30) 2013-205507          30.09.2013      JP 

2014-139205          04.07.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.04.2016 
(71) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
530-8323, Japan 

(72) SAKASHITA, Akihiko (JP), NAGAO, Mitsuhisa  (JP), ODA, Yasuhiro (JP), 
HANAOKA, Sanae  (JP), SUOU, Kiyoyuki (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy lọc không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy lọc không khí trong đó độ ồn do quạt gây ra được ngăn chặn. 
Trong máy lọc không khí (10) này, không khí được hút bởi rôto quạt (25) từ ngăn thổi 
(31a) nằm ở vị trí thấp đi qua lõi lọc không khí (22) được bố trí trong ngăn lọc không 
khí (31b) nằm ở vị trí cao, sau đó đi qua bộ phận tạo độ ẩm (24) được bố trí trong ngăn 
tạo độ ẩm (31c) nằm ở vị trí cao hơn và được thổi ra từ máy lọc không khí (10). Quạt 
thổi (28) là nguồn gây ồn nằm ở vị trí thấp nhất. Do đó, khi công suất của môtơ quạt 
(26) cao, độ ồn tạo ra từ môtơ quạt (26) và roto quạt (25) bị suy giảm nhờ lõi lọc không 
khí (22) và bộ phận tạo độ ẩm (24). Nói cách khác, độ ồn có thể được ngăn chặn. 
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(11) 47768 
(21) 1-2016-01574 (51) 7 E21B  7/12 

(22) 16.10.2014 (43) 27.06.2016 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.04.2016 
(71) ENI S.P.A.  (IT) 

Piazzale E. Mattei, 1 I-00144 Roma (IT) 
(72) MOLASCHI, Claudio (IT), MALIARDI, Alberto (IT), FERRARA, Paolo  (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình xây dựng giếng để khai thác bể dưới đáy biển hoặc 

đáy đại dương 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình xây dựng giếng (1) để khai thác bể dầu hoặc bể khí, quy 

trình này bao gồm các bước sau: (A) khoan vỉa chìm sâu bởi cột nước, sâu ít nhất 3600 
m hoặc sâu hơn, đạt tới vỉa từ mặt nước với vỏ chống dùng cho khoan (7) và dụng cụ 
khoan mà đi qua phía trong vỏ chống dùng cho khoan; và tạo chân không thông qua vỏ 
chống dùng cho khoan (7) ít nhất một trong dung dịch khoan tuần hoàn, dầu hoặc khí tự 
nhiên đến từ các vỉa và vật liệu khoan tạo thành, vỏ chống dùng cho khoan (7) có đường 
kính ngoài bằng hoặc nhỏ hơn 43,18 cm (17 insơ) và đạt tới miệng giếng (3) có đường 
kính trong bằng hoặc nhỏ hơn 47,63 cm (18,75 insơ) và được định vị tương ứng với hoặc 
gần với đáy biển chìm sâu mà bao phủ vỉa. 
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(11) 47769 
(21) 1-2016-01579 (51) 7 C23C  18/16,  18/32,  18/50, E21B  

17/042, F16L  25/00,  58/08,  58/18 
(22) 11.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/069363     11.09.2014 (87) WO2015/049098 09.04.2015 
(30) 1359529          02.10.2013      FR 
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE  (FR) 

54 rue Anatole France, F-59620 Aulnoye-Aymeries, France 
(72) MILLET, CÐcile (FR), DAVID, Didier (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Mặt tiếp xúc dùng cho chi tiết dạng ống, chi tiết dạng ống và 

phương pháp tạo mặt tiếp xúc này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mặt tiếp xúc (7, 8) dùng cho chi tiết dạng ống, mặt tiếp xúc này 

được phủ bằng lớp phủ bao gồm lớp chính được tạo ra từ hợp kim được chọn từ nhóm 
bao gồm hợp kim niken - phospho, hợp kim niken - đồng và hợp kim niken - vonfram. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến chi tiết dạng ống bao gồm mặt tiếp xúc này và 
phương pháp tạo ra mặt tiếp xúc này. 
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(11) 47770 
(21) 1-2016-01601 (51) 7 B65D  30/00,  30/18,  33/08,  33/16 

(22) 24.09.2014 (43) 27.06.2016 
(86) PCT/EP2014/070361     24.09.2014 (87) WO2015/049139 09.04.2015 
(30) 13187372.1          04.10.2013      EP 
(71) STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M.B.H.  (AT) 

Sonnenuhrgasse 4, A-1060 Wien, Austria 
(72) FURST Herbert (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Túi và quy trình sản xuất túi 

  (57)     Sáng chế đề cấp đến túi (1) bao gồm thân túi dạng ống (1a) được gấp vào đáy (1d) trong 
vùng đầu, đáy này được nối với tấm nắp (10). Tấm nắp (10) có đoạn giữa (10a), hai 
đoạn trung gian (10d, 10e) kéo dài sang bên từ đoạn giữa (10a) và hai đoạn ngoài (10h, 
10j) kéo dài sang bên từ các đoạn trung gian (10d, 10e). Các đoạn trung gian (10d, 10e) 
được quay mặt vào trong trên các mép gấp bên trong (10b, 10c). Các đoạn ngoài (10h, 
10j) được quay mặt ra ngoài trên các mép gấp trung gian (10f, 10g). Các đoạn ngoài 
(10h, 10j) và đoạn giữa (10a) được nối với đáy (1d). Trong đoạn giữa (10a) hoặc trong 
các đoạn ngoài (10h, 10j) và trong các đoạn trung gian (10d, 10e), các lỗ để tay nắm 
(12, 13; 12a, 13a; 14, 15), được tạo ra bởi các vết khía, các lỗ đục hoặc đường dễ xé 
trong vật liệu, được tạo ra. Với tấm nắp (10) được gấp, các lỗ để tay nắm (12, 13; 12a, 
13a) trong đoạn giữa (10a) hoặc trong các đoạn ngoài (10h, 10j) được bố trí ngang bằng 
với các lỗ để tay nắm liền kề (14, 15) của các đoạn trung gian (10d, 10e).  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.05.2016 
(71) NALCO COMPANY  (US) 

1601 W. Diehl Road, Naperville, Illinois 60563-1198, United States of America 
(72) WANG, Jing (CN), BODE, Heinrich E. (DE), LI, Xiaojin Harry (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất alumin bằng cách sử dụng quy trình 

Bayer và chế phẩm chứa phần lỏng ngưng Bayer và 
polysacarit liên kết ngang 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất alumin bằng cách sử dụng quy trình Bayer. 
Phương pháp này bao gồm việc bổ sung một hoặc nhiều polysacarit vào phần lỏng 
ngưng hoặc huyền phù đặc trong dòng chất lỏng tuần hoàn của quy trình sản xuất. Một 
hoặc nhiều polysacarit này có thể là polysacarit liên kết ngang (như dextran liên kết 
ngang hoặc đihydroxypropyl xenluloza liên kết ngang). Các polysacarit khác nhau có 
thể có một số ưu điểm bao gồm ít nhất một số ưu điểm sau: hiệu quả keo tụ lớn hơn, làm 
tăng liều lượng hữu hiệu tối đa, tốc độ lắng nhanh hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến chế phẩm chứa phần lỏng ngưng Bayer và polysacarit liên kết ngang. 
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 3034 
(21) 2-2014-00318 (51) 7 E03C  1/12, A47K  1/05 

(22) 25.11.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2014 
(71) CHIU TONG PLASTICS CO., LTD.  (TW) 

No. 20, Ln. 178, Yaxing St., Xiushui Township, Changhua County 504, Taiwan 
(72) Hao-Yi CHEN  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Vòng khóa ống xả nước chậu rửa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến vòng khóa ống xả nước chậu rửa bao gồm mặt chu vi trong 
và mặt chu vi ngoài, mặt chu vi trong được tạo ra có phần ren thứ hai, mặt chu vi ngoài 
được tạo ra có nhiều bề mặt lắp khớp liên tiếp, trong đó mỗi bề mặt lắp khớp với vòng 
khóa được tạo ra có hốc lõm lắp khớp hở ở cạnh đáy, theo đó có thể lắp với phần lõm 
lắp khớp từ phía dưới. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Van điều khiển xả nước chậu rửa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến van điều khiển xả nước chậu rửa, van điều khiển này bao 
gồm đế, chi tiết nâng, chi tiết quay, một lò xo ép, nắp, và nút bịt kín, và van điều khiển 
được khóa trên đế có sử dụng mối nối vòng với lỗ thoát nước có ren trong được tạo liền 
khối với thân đầu thoát nước, đồng thời kết hợp với vấu lồi được tạo ra trên chi tiết quay 
tạo thành một khối, ngăn chặn hiện tượng các chốt khóa nắp và đế tạo ra các khoảng 
trống lớn. 
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(72) CHEN, Chao-Hui (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Kết cấu cố định đế máy in ba chiều 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu cố định đế máy in ba chiều bao gồm: tấm đỡ để đỡ 
vật in ấn, ít nhất một bộ phận kim loại được tạo ra ở bên hông tấm đỡ và có từ tính, ít 
nhất một giá cố định được bố trí ở trên máy in ba chiều và dùng để đặt tấm đỡ, một bên 
của giá cố định có ít nhất một cấu kiện sinh từ tính có thể kiểm soát, nhờ kết cấu nêu 
trên, khi đặt tấm đỡ lên giá cố định, thì cấu kiện sinh từ tính có thể kiểm soát sẽ sinh ra 
lực hút nam châm khi bật điện để cố định theo cách giới hạn bộ phận kim loại. Với kết 
cấu nêu trên, khi in ấn, tấm đỡ sẽ không bị va chạm hoặc dịch chuyển do ngoại lực 
khiến cho tấm đỡ bị dịch chuyển, làm ảnh hưởng đến việc in ấn, nhờ đó cố định máy in. 
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(11) 3037 
(21) 2-2014-00321 (51) 7 B41J 29/00 

(22) 25.11.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2014 
(71) YOUKING TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

10F., No. 2, Baosheng Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234, Taiwan 
(72) CHEN, Chao-Hui (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Kết cấu cố định khung máy in ba chiều 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu cố định khung máy in ba chiều, kết cấu này bao 
gồm ít nhất một khung cố định máng, ít nhất một phụ kiện được tạo ra bên ngoài thân 
khung và lỗ cố định chốt, tấm định vị được tạo ra bên trong máng cố định, lỗ định vị 
được tạo ra trên tấm định vị, lỗ định vị này tương ứng với vị trí lỗ chốt cố định. Nhờ kết 
cấu nêu trên, khi người dùng lắp ráp máy in ba chiều, trước tiên, chỉ cần cắm tấm định 
vị vào trong máng cố định, rồi cắm phụ kiện vào một bên khung, gắn kết lỗ cố định của 
các phụ kiện với lỗ định vị của tấm cố định. Nhờ đó, hoạt động lắp ráp máy in ba chiều 
của người dùng đơn giản hơn, thao tác nhanh hơn, tiết kiệm được rất nhiêu thời gian cố 
định phụ kiện, giá thành tấm định vị thấp, chế tạo dễ dàng, có lợi khi sản xuất với số 
lượng lớn. 
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(11) 3038 
(21) 2-2014-00322 (51) 7 B41J 29/00 

(22) 25.11.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2014 
(71) YOUKING TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

10F., No. 2, Baosheng Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234, Taiwan 
(72) CHEN, Chao-Hui (TW) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Kết cấu lắp ráp thanh của máy in ba chiều 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu lắp ráp thanh của máy in ba chiều bao gồm thanh 
máy in, môđun kết nối được tạo ra ở đầu mút thanh của máy in, lò xo được tạo ra bên 
trong môđun kết nối và linh kiện xoay tròn được tạo ra bên trong môđun kết nối, lò xo 
ép linh kiện xoay tròn, đồng thời linh kiện xoay tròn được kết nối với máy in ba chiều. 
Theo giải pháp hữu ích, dù môđun kết nối và linh kiện xoay tròn phát sinh hiện tượng 
mài mòn, nhưng do bộ phận lò xo liên tục ép vào linh kiện xoay tròn, làm cho chúng 
khít với môđun kết nối, nên tránh được tạp âm hoặc ảnh hưởng tới độ chuẩn xác do sự 
bong tách trong quá trình thực hiện. Mặt khác, do linh kiện xoay tròn được kết nối với 
máy in ba chiều, nên có thể ngăn thiết bị bị tách rời khi chịu va đập, nhờ vậy thiết bị 
luôn khít với nhau để tránh phát sinh tạp âm và ảnh hưởng tới độ chính xác, đồng thời 
ngăn ngừa hiện tượng bong tách và rơi ra. 
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(11) 3039 
(21) 2-2014-00324 (51) 7 C02F  1/32,  1/46,  1/72 

(22) 27.11.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2014 
(71) Trung tâm Phát triển công nghệ cao  (VN) 

Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Đình Trung (VN) 
(54) Thiết bị đèn UV có tích hợp vật liệu quang xúc tác 

UV/TiO2/Ag/P25 dùng để khử khuẩn và cacbon hữu cơ trong 
nước 

  (57)   Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị đèn uv có tích hợp vật liệu quang xúc tác 
UV/TiO2/Ag/P25 dùng để khử khuẩn và cacbon hữu cơ trong nước bao gồm: vỏ thứ nhất 
(10) được kết cấu dạng ống trụ tròn dài, bao gồm hai vành lắp (11) được tạo ra đồng tâm 
tại hai đầu của vỏ thứ nhất và có đường kính nhất định, cửa vào (12) và cửa ra (13) được 
bố trí đối xứng trên thành và gần hai đầu của vỏ thứ nhất, và lớp vật liệu TiO2 + Ag/P25 
thứ nhất (14) được phủ đều bề mặt chu vi trong của vỏ thứ nhất; vỏ thứ hai (20) được kết 
cấu dạng ống trụ tròn dài có đường kính tương ứng với các đường kính của các vành lắp 
(11) để được lắp cố định vào đó, bao gồm lớp vật liệu TiO2 + Ag/P25 thứ hai (21) được 
phủ đều bề mặt chu vi ngoài của vỏ thứ hai; và đèn UV (30) được lắp luồn vào trong vỏ 
thứ hai (20). 
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(11) 3040 
(21) 2-2014-00325 (51) 7 D05B  91/00,  93/00 

(22) 28.11.2014 (43) 27.06.2016 
(71) 1. JUI-YI WU  (TW) 

No. 8, Ln. 704, Heping Rd., Bade City, Taoyuan County 33463, Taiwan 
2. JUI-HSIANG WU  (TW) 
No. 8, Ln. 340, Shanying Rd., Guishan Township, Taoyuan County 33342, Taiwan 

(72) Jui-Yi WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Đường khâu có tám sợi chỉ sáu mũi kim 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đường khâu tám sợi chỉ sáu mũi kim bao gồm sáu hàng 
chỉ (21-26) lần lượt được khâu vào hai phần tiếp giáp (13, 14) của hai tấm vải (11, 12). 
Mỗi hàng chỉ (21-26) lần lượt siết chặt sợi chỉ trên (3; 3) và sợi chi dưới (4; 4) và chạy 
theo hình sin ở các mặt trên và mặt dưới của mỗi phần tiếp giáp (13, 14). Mỗi hàng chỉ 
(21-26) bao gồm nhiều vòng trên (27) và nhiều vòng dưới (28) lần lượt ở các mặt trên và 
mặt dưới của các phần tiếp giáp (13, 14). Sợi chỉ trên (3; 3) chạy qua vòng trên (27) của 
mỗi hàng chỉ (21-26) và được cố định vào mặt trên của các tấm vải (11, 12). Sợi chỉ 
dưới (4; 4) chạy qua các vòng dưới (28) của mỗi hàng chỉ (21-26) và được cố định vào 
các mặt dưới của các tấm vải (11, 12). 
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(11) 3041 
(21) 2-2014-00326 (51) 7 G08B  1/00,  5/00,  21/00, G01S  

19/00 
(22) 28.11.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.11.2014 
(75) CHAO-HUNG LIN  (TW) 

No.268, Chikan N. Rd., Ziguan Dist., Kaohsiung City 826, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị giám sát và chống thất lạc dùng cho vật thể 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị giám sát và chống thất lạc dùng cho vật thể bao 
gồm các bộ cảm biến và máy chủ. Các bộ cảm biến được gắn vào vật thể mà sẽ được 
giám sát và được mang theo người giám sát hoặc vật nuôi. Mỗi bộ cảm biến bao gồm 
môđun nhận biết và môđun thu phát tín hiệu bộ cảm biến. Máy chủ bao gồm môđun 
điều khiển, môđun thu phát tín hiệu máy chủ, môđun cảnh báo máy chủ, môđun hoạt 
động và môđun hiển thị. Do đó, máy chủ và các bộ cảm biến được ghép cặp, sau đó bộ 
cảm biến được gắn vào vật thể, người hoặc vật nuôi mà sẽ được giám sát và khoảng cách 
cảnh báo được đặt. Khi khoảng cách từ bộ cảm biến đến máy chủ vượt quá khoảng cách 
cảnh báo, tín hiệu cảnh báo được phát ra, và sau đó sự định hướng và khoảng cách của 
bộ cảm biến được nhắc tại máy chủ để thuận tiện cho người sử dụng tìm kiếm bộ cảm 
biến, và sau đó ngắt tín hiệu cảnh báo. Sau đó, người sử dụng có thể lựa chọn để tiếp tục 
giám sát bộ cảm biến hay không. Với cấu trúc này, khi vật thể, người hoặc vật nuôi rời 
khỏi người sử dụng một khoảng cách định trước, người sử dụng có thể được nhắc để 
ngăn chặn vật thể, người hoặc vật nuôi không bị thất lạc hoặc bị đánh cắp. 
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(11) 3042 
(21) 2-2014-00327 (51) 7 A43D  
(22) 01.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2014 
(71) NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 163, Fu-Tai St., Wu-Jih Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Hou-Chung TSENG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đúc kẹp dùng cho máy tạo gót giày 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị đúc kẹp (100) dùng cho máy tạo gót giày gồm có 
cụm kẹp (1) và cụm đỡ (2). Cụm kẹp (1) gồm có hai đế kẹp quay được (18). Cụm đỡ (2) 
gồm có đế kẹp cố định (24) được đặt giữa các đế kẹp quay được (18). Các đế kẹp quay 
được (18) có thể vận hành để ép mũi giày (8) vào đế kẹp cố định (24), và tạo ra lực kéo 
xuống dưới vào mũi giày (8). 
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(11) 3043 
(21) 2-2014-00328 (51) 7 A43D  
(22) 01.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.12.2014 
(71) NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 163, Fu-Tai St., Wu-Jih Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Hou-Chung TSENG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu đỡ đế giày dùng cho máy ép đế giày 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu đỡ đế gồm có tấm đỡ (1), đệm đế (2), đệm xốp 
mềm dẻo (3), đệm đỡ đế mềm dẻo (4) và cụm khóa (5). Tấm đỡ (2) gồm có thành đáy 
(11), thành bao (12) cùng với thành đáy tạo ra khoảng chứa (14) và được tạo ra có lỗ 
thoáng khí (15) để nạp không khí vào trong khoảng chứa (14) qua đó, và vành kẹp (13) 
nhô từ mép trên của thành bao (12) ra ngoài. Đệm đế (2) được bố trí trong khoảng chứa 
(14) và được đặt ở thành đáy (11). Đệm xốp mềm dẻo (3) được bố trí trong khoảng chứa 
(14) và được đặt chồng lên trên đệm đế (2). Đệm đỡ đế mềm dẻo (4) được bố trí trên 
vành kẹp (13) và che khoảng chứa (14). Cụm khóa (5) được bố trí để khóa đệm đỡ đế 
mềm dẻo (4) vào vành kẹp (13). 
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(11) 3044 
(21) 2-2014-00331 (51) 7 E04G  11/48,  1/15,  5/02 

(22) 09.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(71) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm cốp pha không dùng khung chịu lực và cấu kiện xây dựng 

được thi công nhờ sử dụng cụm này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cụm cốp pha (C) bao gồm tấm cốp pha nhựa (1), các thanh 

neo giữ tấm cốp pha (2), các chốt định vị (3) gài tháo được vào trong các rãnh của thanh 
neo giữ (2) và các tấm (1), các phương tiện kẹp (4) giữ cố định thanh (2) với tấm cốp 
pha. Tấm cốp pha nhựa (1) được tạo các lỗ định vị (1.2c1) và rãnh lắp chốt (1.2c2). 
Thanh neo giữ tấm cốp pha (2) có hai gờ nhô có chiều dài định trước tạo ra kích thước 
(bề dày) của cấu kiện xây dựng cần thi công. 
Khi ít nhất hai thanh neo giữ (2) được đặt xoay hai gờ nhô xuống dưới và giữa hai tấm 
cốp pha (1), các mép của các gờ nhô của thanh neo (2) tỳ vào bề mặt trước của các tấm 
(1), các phương tiện kẹp chặt (4) được đóng xuyên qua thanh neo giữ (2) và giữ cố định 
trên các tấm (1). Nhờ đó, tạo thành cụm cốp pha (C) dùng để đổ bê tông các cấu kiện 
xây dựng có chiều dày xác định mà không cần đến các khung chịu lực. 
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(11) 3045 
(21) 2-2014-00332 (51) 7 H01F  1/10, C01G  49/08, H01F  

1/11 
(22) 09.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.12.2014 
(71) Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam  (VN) 
Nhà 1H, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Lê Thị Mai Hương (VN), Nguyễn Văn Tiến (VN) 
(54) Quy trình liên hoàn, khép kín sản xuất chất keo tụ và bột màu 

từ bùn đỏ Tây Nguyên 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình liên hoàn, khép kín sản xuất chất keo tụ và bột màu 

từ bùn đỏ Tây Nguyên và axit sunfuric. Quy trình này bao gồm các bước: hòa tách bùn 
đỏ bằng dung dịch axit sunfuric đã điều chỉnh nồng độ và theo tỉ lệ; lọc thu hồi dung 
dịch để chế tạo chất keo tụ dạng lỏng và dạng rắn; thu hồi và rửa bã rắn, sau đó sấy và 
nung trong điều kiện nhất định và nghiền lại đến kích thước hạt yêu cầu, thu được sản 
phẩm bột màu đỏ (thành phần chính là Fe2O3). 
Giải pháp được đề xuất giúp nâng cao giá trị của toàn bộ công nghệ sản xuất alumin từ 
nguồn quặng bauxit ban đầu. Khi tái chế bùn đỏ thành những sản phẩm có giá trị sử 
dụng, còn góp phần giảm thiểu lượng bùn đỏ tồn trữ ngày càng nhiều. Lượng sản phẩm 
thu được từ quy trình này tuy không thể xử lý chính dược bùn đỏ, nhưng sẽ đáp ứng 
được nhu cầu cung ứng chính của khu vực Tây Nguyên và các khu vực lân cận về các 
sản phẩm keo tụ và bột phục vụ cho các ngành công nghiệp xử lý nước thải và vật liệu 
xây dựng. 
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(11) 3046 
(21) 2-2014-00336 (51) 7 F22B  13/02, A47J  27/04,  27/14 

(22) 12.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2014 
(71) QUICKLY FOOD MACHINERY CO., LTD  (TW) 

No. 349, Puzhong Rd., Zhongli City, Taoyuan County 320, Taiwan 
(72) Rong-Kuan Chang  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Nồi đun gia nhiệt hơi nước 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến nồi đun gia nhiệt hơi nước có thể được sử dụng kết hợp với 
bàn gia nhiệt hoặc tủ hơi nước. Nồi đun gia nhiệt hơi nước này bao gồm rãnh trên rỗng ở 
phía trên và rãnh dưới rỗng ở phía dưới; lỗ hở phần đỉnh của rãnh trên được bịt kín và 
một số rãnh đáy rỗng nhô xuống dưới từ phần dưới của rãnh trên, phần trên của rãnh 
đáy thông với phần dưới của rãnh trên và phần dưới của rãnh đáy này được bịt kín. Vì 
vậy, nước có thể chảy một cách tự do bên trong rãnh trên và rãnh đáy. 
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(11) 3047 
(21) 2-2014-00338 (51) 7 A43D  
(22) 15.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2014 
(71) NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 163, Fu-Tai St., Wu-Jih Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Hou-Chung TSENG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy mài mép của mũi giày 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy mài mép của mũi giày bao gồm bánh mài (36) và 
chân ép điều chỉnh độ rộng (84) có thể điều chỉnh được ở vị trí tương ứng với bệ máy 
(2). Trong suốt quá trình thao tác, bánh mài (36) và chân ép điều chỉnh độ rộng (84) 
được điều chỉnh trước. Tiếp theo, mũi giày (100) được đặt trên chân ép điều chỉnh độ 
rộng (84) và được lắp giữa bánh mài (36) và bánh quay (64). Cuối cùng, bánh quay (64) 
được quay để di chuyển mũi giày (100) trên bánh mài (36) để cho phép thực hiện thao 
tác mài. 
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(11) 3048 
(21) 2-2014-00343 (51) 7 B65D 33/00 

(22) 17.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.12.2014 
(71) SHEUN PAN CO., LTD.  (TW) 

1F., No. 15, Wuzu 3rd St., Jhongli City, Taoyuan County, Taiwan 
(72) Yung-Chiu YEN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Túi đựng hàng hóa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến túi đựng hàng hóa gồm có: thân túi ngoài (2) gồm có phần 
phễu lộn ngược (20) có phần cửa vào (23) xác định cửa nạp (230) để vật liệu rời đi qua 
và phần nối (24) mà kéo dài tách ra từ đầu chu vi đáy của phần cửa vào (23) và phần 
chứa (25) mà kéo dài từ đầu chu vi đáy của phần nối (24) và xác định khoang (251) nối 
thông với phần cửa vào (23) qua phần nối (24) và thân túi trong (3) được làm bằng vật 
liệu không thấm khí và không thấm ẩm được bắt chặt một cách chắc chắn bên trong 
thân túi ngoài (2) và xác định khoảng chứa (30) để chứa vật liệu rời đi qua cửa nạp (230) 
của thân túi ngoài (2). 
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(11) 3049 
(21) 2-2014-00344 (51) 7 B05C  5/02 

(22) 17.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.10.2015 
(71) AMPOC FAR-EAST CO., LTD.  (TW) 

17F, No. 171, Sung-Teh Road, Taipei, Taiwan 
(72) Li-Jung LU (TW), Shih-Da HUANG (TW), Ning WU (TW), Shao-Chun SU (TW), 

Kun-Shin WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý bề mặt dùng cho quy trình cán tấm ướt 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị xử lý bề mặt dùng cho quy trình cán tấm ướt bao 
gồm thùng chứa (10), và nhiều con lăn phân phối dưới (11), nhiều cơ cấu phun dung 
dịch (20) và nhiều ống hút dung dịch (30) được lắp trong thùng chứa (10). Các con lăn 
phân phối dưới (11) mang theo các tấm mỏng (41) di chuyển về phía trước. Các cơ cấu 
phun dung dịch (20) được lắp bên trên các con lăn phân phối dưới (11). Mỗi cơ cấu 
phun dung dịch (20) có nhiều vòi phun mù (21). Mỗi ống hút dung dịch (30) được bố trí 
giữa hai cơ cấu phun dung dịch (20) mà được bố trí cạnh nhau. Với các ống hút dung 
dịch (30) hút sạch dung dịch xử lý đã sử dụng (101) khỏi các tấm mỏng (41), dung dịch 
xử lý (101) được tán nhỏ và được phun mới ra ngoài từ các vòi phun mù (21) có thể xử 
lý hiệu quả các tấm mỏng (41), để tạo ra các sơ đồ mạch chính xác trên các tấm mỏng 
(41). 
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(11) 3050 
(21) 2-2014-00345 (51) 7 B29C  37/00 

(22) 17.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.08.2015 
(75) WANG, SHUI MU  (TW) 

No. 528, Sec. 3, Zhongqing Rd., Xitun Dist., Taichung City 40761, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu vật liệu composit 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến kết cấu vật liệu composit bao gồm nền và lớp bề mặt. Nền 
của kết cấu theo sáng chế có nhiều hõm trên bề mặt trên của nền này, và mỗi hõm này 
bao gồm mặt đáy và rào ngoại vi. Lớp bề mặt của kết cấu nêu trên được làm bằng vật 
liệu nhựa dẻo nóng và bao gồm lớp bảo vệ chịu được nhiệt độ cao và lớp nóng chảy, 
trong đó nhiệt độ nóng chảy của lớp nóng chảy nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy của lớp bảo 
vệ chịu được nhiệt độ cao. Lớp bề mặt nêu trên được đặt lên trên bề mặt trên của nền và 
được làm nóng sao cho lớp bảo vệ chịu được nhiệt độ cao được làm mềm và lớp nóng 
chảy được tan chảy, sau đó lớp nóng chảy đã tan chảy này được thấm vào trong các hõm 
của nền nhờ áp suất âm, và lớp bảo vệ chịu được nhiệt độ cao được làm giãn ra để che 
phủ bề mặt trên của nền và các hõm này. 
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(11) 3051 
(21) 2-2014-00347 (51) 7 E02D 1/00 

(22) 18.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.12.2014 
(71) 1. Phí Trường Thành  (VN) 

Phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

2. Viện Địa chất và Địa vật lý biển - Viện Hàn Lâm Khoa Học và 
Công nghệ Việt Nam  (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phí Trường Thành (VN) 
(54) Phương pháp xác định pha biến dạng đá bằng tính tương quan 

định lượng phân bố thế nằm khe nứt 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp xác định pha biến dạng đá bằng tính tương 

quan định lượng phân bố khe nứt, với mục đích định lượng được sự phân bố khe nứt 
trong các đá cùng và khác thời gian thành tạo ở các điểm khảo sát khác nhau nhằm mục 
đích giải bài toán ngược với số liệu đầu vào là các số đo thế nằm khe nứt thu được từ các 
điểm lộ đá bên ngoài thực địa, nhằm hỗ trợ việc xác định các pha biến dạng đá. Phương 
pháp này gồm các bước chính: 
Sử dụng địa bàn để thu thập các số đo thế nằm (góc phương vị hướng dốc và góc dốc) 
của mỗi bề mặt khe nứt ở ngoài thực địa; 
Nhập các số đo thế nằm khe nứt thu được vào phần mềm nhằm vẽ chúng trên lưới chiếu 
bán cầu dưới Schmidt và xác định tần suất xuất hiện của chúng tại mỗi điểm lộ đá; 
Tính tương quan định lượng phân bố thế nằm khe nứt thu được giữa các điểm lộ trên các 
đá cùng tuổi và khác tuổi trong khu vực; 

Xác định các pha biến dạng đá (nếu giá trị tương quan giữa các điểm lộ đá  70% thì 

chúng được cho là cùng pha biến dạng). 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
483 

(11) 3052 
(21) 2-2014-00349 (51) 7 A45C  13/10 

(22) 19.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2014 
(71) MERRIMACK RIVER PRECISION INDUSTRIAL CORPORATION  (TW) 

8F., No. 4, Sec. 1, Zhongxiao W. Road, Taipei City, Taiwan. 
(72) Tsung-Ming KUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
(54) Khóa dây đeo 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến khóa dây đeo bao gồm khung đỡ và chốt kẹp an toàn. 
Khung đỡ gồm có tấm đế và hai cánh bên. Khung đỡ còn có rãnh thông phía trước, rãnh 
thông phía sau và bề mặt kẹp thứ nhất. Các cánh bên được tạo ra trên tấm đế. Chốt kẹp 
an toàn được lắp ngõng trục trên tấm đế và có trục bản lề, bệ khóa và tay điều khiển kẹp. 
Trục bản lề được lắp có thể quay quanh các cánh bên. Bệ khóa được tạo ra trên trục bản 
lề và có bề mặt kẹp thứ hai được tạo ra tương ứng với bề mặt kẹp thứ nhất. Tay điều 
khiển kẹp được tạo ra trên trục bản lề. Chốt kẹp an toàn sẽ giữ chặt dây đeo trên khung 
đỡ để ngăn chặn sự trượt không mong muốn. Nhờ đó, khóa dây đeo có khả năng chống 
trượt rất tốt. 
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(11) 3053 
(21) 2-2014-00350 (51) 7 A61B  19/00, A61F  2/28, A61B  

17/58,  17/17,  17/76 
(22) 23.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2014 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
(72) Võ Thế Sơn (VN), Nguyễn Đăng Ngọc (VN), Trần Nguyễn Duy Phương (VN), Mai 

Hữu Xuân  (VN) 
(74) Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (IPTC) 
(54) Đinh xuyên xương có mặt tựa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến đinh xuyên xương có mặt tựa để cố định vết gãy của 
xương người, khắc phục nhược điểm tạo khe hở giữa xương trong quá trình cố định 
xương người của các loại đinh khác. Mặt tựa của đinh xuyên xương theo giải pháp hữu 
ích sẽ giúp đinh tiến sâu vào, không tạo khe hở trong quá trình vặn đinh, giúp đinh giữ 
cố định xương, từ đó hạn chế phải vặn bổ sung trong thời gian cố định xương cho người 
bệnh. 
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(11) 3054 
(21) 2-2014-00358 (51) 7 A01N 63/00 

(22) 24.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2014 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Đình Bính (VN), Lê Thị Minh Thành (VN), Trịnh Thị Thu Hà (VN), Đặng Văn 

Tiến (VN) 
(54) Chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis serovar galleriae 

MHB11.3 mang gen mã hóa protein tinh thể độc tố diệt côn 
trùng bộ cánh cứng Coleopteran và chế phẩm sinh học diệt ấu 
trùng bộ cánh cứng Coleopteran chứa dịch nuôi cấy chủng vi 
khuẩn này 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis serovar galleriae 

MHB11.3 phân lập tại Việt Nam, có khả năng sinh tổng hợp độc tố tinh thể cry8Da diệt 
côn trùng bộ cánh cứng Coleopteran. Chủng Bacillus thuringiensis serovar galleriae 

MHB11.3 theo giải pháp hữu ích mang cấu trúc đoạn gen cry8Dat có kích thước 2031bp 

mã hóa protein tinh thể độc tố cry8Da diệt ấu trùng các loài bọ hung: Cotinis nitida, 

Anomala cuprea. Giải pháp hữu ích cũng đề cập đến chế phẩm diệt ấu trùng bộ cánh 

cứng Coleopteran chứa dịch nuôi cấy chủng vi khuẩn này. 
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(11) 3055 
(21) 2-2014-00359 (51) 7 A01N 63/00 

(22) 24.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2014 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Đình Bính (VN), Trịnh Thị Thu Hà (VN), Lê Thị Minh Thành (VN), Đặng Văn 

Tiến (VN) 
(54) Chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis serovar israelensis 

LNT28.2 và chế phẩm sinh học diệt bọ gậy muỗi Culex 
quinquefasciatus chứa dịch nuôi cấy chủng vi khuẩn này 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis serovar israelensis 

LNT28.2 có hiệu quả cao trong việc chống lại bọ gậy muỗi truyền bệnh. Chủng 
LNT28.2 có khả năng tạo protein nội độc tố dạng tinh thể tinh khiết hình cầu; phản ứng 
ngưng kết với kiểu huyết thanh H14; mang gen cry4A và cry4B, các gen này mã hóa 
cho protein có trọng lượng phân tử 130 kDa và 70 kDa. Giải pháp hữu ích cũng đề cập 
đến chế phẩm sinh học diệt bọ gậy muỗi Culex quinquefasciatus chứa dịch nuôi cấy 

chủng vi khuẩn này. 
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(11) 3056 
(21) 2-2014-00360 (51) 7 A01N 63/00 

(22) 24.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2014 
(71) Viện Công nghệ sinh học  (VN) 

18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Ngô Đình Bính (VN), Đặng Văn Tiến (VN), Lê Thị Minh Thành (VN), Trịnh Thị Thu 

Hà (VN), Phạm Thùy Dương (VN) 
(54) Chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki MSS8.4 

và chế phẩm diệt ấu trùng ruồi nhà Musca domestica chứa 
dịch nuôi cấy chủng vi khuẩn này 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến chủng vi khuẩn Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 

MSS8.4, trong đó chủng này có khả năng tạo protein nội độc tố dạng tinh thể hình lưỡng 
tháp và hình khối lập phương, có hoạt lực cao với 2 nhóm côn trùng bộ cánh vẩy và bộ 
hai cánh, mang gen cry2Aa được phân lập tại Việt Nam. Ngoài ra, giải pháp hữu ích 
cũng đề cập đến chế phẩm vi sinh diệt ấu trùng ruồi nhà Musca domestica chứa dịch 

nuôi cấy chủng vi khuẩn này. 
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(11) 3057 
(21) 2-2014-00361 (51) 7 E04H  6/12 

(22) 24.12.2014 (43) 27.06.2016 
(75) WENYAO CHANG  (TW) 

12F.-6, No.57, Sec. 1, Chongcing S. Rd., Jhongjheng Dist., Taipei City 10045, Taiwan 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Khoang giữ xe để giữ nhiều xe hai bánh 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất khoang giữ xe để giữ nhiều xe hai bánh bao gồm ít nhất một 
vòng kẹp để kẹp xe hai bánh; các vòng kẹp được tạo ra như là kết cấu kiểu giếng; trụ 
nâng được bao quanh bởi vòng kẹp; sàn nâng để đưa xe đến ít nhất một vòng kẹp; sàn có 
thể dịch chuyển thẳng đứng dọc theo trụ nâng; và cơ cấu dẫn động được nối với trụ 
nâng, sàn nâng và vòng kẹp; cơ cấu dẫn động này tiếp nhận các tín hiệu bên ngoài để 
điều khiển trụ nâng quay hoặc điều khiển vòng kẹp quay, để điều khiển sự dịch chuyển 
lên hoặc xuống của sàn nâng, và dịch chuyển xe đi vào trong sàn nâng hoặc ra khỏi sàn 
nâng. 
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(11) 3058 
(21) 2-2014-00362 (51) 7 E21F 13/00 

(22) 25.12.2014 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2014 
(71) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin  

(VN) 
565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(72) Nguyễn Phi Hùng (VN) 
(54) Hệ thống phanh giữ dây băng trong trường hợp đứt băng áp 

dụng cho băng tải dốc ở các mỏ than hầm lò 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh giữ dây băng trong trường hợp băng tải gặp sự cố 

đứt đột ngột trong quá trình làm việc ở các mỏ than hầm lò. Hệ thống phanh giữ băng 
tải theo sáng chế bao gồm hai cơ cấu phanh: 
cơ cấu phanh giữ băng nhánh có tải có má phanh cố định nhánh trên (1), khung phanh 
nhánh trên (2), đối trọng nhánh trên (3), thanh đỡ đối trọng nhánh trên (4), trục quay 
nhánh trên (5), ổ đỡ nhánh trên (6), tay quay nhánh trên (7), con lăn đỡ băng nhánh trên 
(8), má phanh động nhánh trên (9), khung bảo vệ đối trọng nhánh trên (10);  
cơ cấu phanh giữ băng nhánh không tải có má phanh cố định nhánh dưới (101), khung 
phanh nhánh dưới (102), tay quay nhánh dưới (103), má phanh động nhánh dưới (104), 
con lăn tỳ băng nhánh dưới (105), ổ đỡ nhánh dưới (106), trục quay nhánh dưới (107). 
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(11) 3059 
(21) 2-2015-00046 (51) 7 B65D  19/00 

(22) 13.02.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 201420726623.2   27.11.2014     CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.02.2015 
(71) LESWEEK PTY LTD.  (AU) 

4 Hickson Street Merewether, Newcastle NSW Australia 2291 
(72) Rick Imbrecht (US), Stephen Weeks (AU) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Sàn lót để tải hàng hóa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến sàn lót để tải hàng hóa. Sàn lót bao gồm tấm lõi polyme 
giãn nở có một bề mặt đỉnh, các bề mặt bên và một bề mặt đáy; ít nhất một tấm polyme 
chịu va đập cao bao phủ bề mặt đáy của tấm lõi polyme giãn nở. Tấm lõi polyme giãn 
nở theo giải pháp hữu ích có thể làm giảm trọng lượng của sàn lót và tấm polyme chịu 
va đập cao bao phủ tấm lõi polyme giãn nở có thể cung cấp đủ độ bền cho sàn lót, nhờ 
đó giúp thuận tiện cho việc vận chuyển và chuyên chở. Hai vật liệu nêu trên không phải 
là nơi sống thích hợp cho côn trùng, do đó tránh việc phát tán rộng các côn trùng có hại 
gây ra bởi việc vận chuyển hàng hóa. 
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(11) 3060 
(21) 2-2015-00178 (51) 7 B28C 7/00 

(22) 29.06.2015 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2015 
(75) Lương Xuân Chiểu  (VN) 

B10-H2, tập thể đại học giao thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(54) Thiết bị tự động cấp phụ gia dạng hạt có định lượng cho trạm 

trộn bê tông 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị tự động cấp phụ gia dạng hạt có định lượng tại trạm 

trộn bê tông nhằm hỗ trợ các trạm trộn bê tông nhựa nóng để trộn phụ gia trực tiếp tại 
trạm bao gồm các bộ phận: máng dẫn phụ gia, van trên, van dưới; bình định lượng, pit 
tông, van khí, ống dẫn phụ gia; van xả khí; van nạp khí, thanh dẫn khí và dây nén khí. 
Việc sử dụng thiết bị này giúp cho việc tính toán lượng phụ gia với tỷ lệ chính xác cao 
sẽ cải thiện được chất lượng, tạo khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe trên mặt đường bê 
tông nhựa. Đồng thời, việc sử dụng thiết bị này làm tăng hiệu qua kinh tế, tránh được tai 
nạn lao động rủi ro trong quá trình thực hiện. 
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(11) 3061 
(21) 2-2015-00179 (51) 7 G01L 1/00, G01K 1/00 

(22) 29.06.2015 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2015 
(75) Lương Xuân Chiểu  (VN) 

B10-H2, tập thể đại học giao thông, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(54) Hệ thống đo các tham số của kết cấu công trình sử dụng cảm 

biến 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống đo đạc các tham số của kết cấu công trình sử dụng cảm biến 

bao gồm các thiết bị: các đầu đo nhiệt, đầu đo độ biến dạng, cột thép tròn, thiết bị thu 
phát tín hiệu, pin năng lượng mặt trời. Hệ thống theo giải pháp hữu ích giúp cho người 
sử dụng có thể thu thập thông tin về nhiệt độ, độ biến dạng của công trình theo chu kỳ 
định trước hoặc theo yêu cầu từ xa. 
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(11) 3062 
(21) 2-2015-00180 (51) 7 E01C 7/35 

(22) 29.06.2015 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.06.2015 
(75) Lương Xuân Chiểu  (VN) 

B10-H2, Tập thể Đại học Giao thông, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội. 

(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo ra hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng phụ gia trộn 

trực tiếp tại trạm trộn bê tông 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp tạo ra hỗn hợp bê tông nhựa sử dụng phụ gia 

trộn trực tiếp tại trạm trộn bê tông nhằm tăng khả năng kháng hằn lún vệt bánh xe trên 
mặt đường bê tông nhựa. Phương pháp tạo ra hỗn hợp bê tông nhựa theo giải pháp hữu 
ích sử dụng những vật liệu dùng để sản xuất bê tông nhựa thông thường, cùng với phụ 
gia SBS (Strene-Butadiene-Styrene), là một loại phụ gia thông dụng, có giá thành rẻ, dễ 
bảo quản. Phương pháp tạo ra hỗn hợp bê tông nhựa này không làm thay đổi hệ thống 
trạm trộn bê tông nhựa hiện có, mà còn mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và kỹ thuật 
nhằm khắc phục tình trạng hằn vệt lún bánh xe trên đường bê tông nhựa hiện nay. 
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(11) 3063 
(21) 2-2015-00203 (51) 7 B62D  21/00 

(22) 17.07.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 1403000791 18.07.2014      TH 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.07.2015 
(71) SIAM KUBOTA CORPORATION CO., LTD.  (TH) 

101/19-24 Moo 20, Navanakorn Industrial Estate, Klongneung Sub-district, 
Klongluang District, Pathumtani Province, Thailand 

(72) KRITCHAI COJCHAPLAYUK (TH), CHAIRAT DEE-EAM (TH), NOPPADOL 
TRAYANGKUL (TH) 

(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Trục bánh xe sau của máy kéo có ghế ngồi 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến trục bánh xe sau của máy kéo có ghế ngồi bao gồm ống 
lót nối trục chính được gắn với vòng hãm trục bánh xe sau và được cố định với chi tiết 
chặn bằng đinh vít. Bên trong ống lót nối trục này được trang bị trục xe, theo đó ống lót 
nhựa ở phần đầu nhằm ngăn chặn ma sát giữa ống lót nối trục với trục xe. Phần dưới của 
trục xe được hàn với trục chính và lắp ráp với ống lót trục. Sau đó, phần này được lắp 
với bánh xe và vị trí này được khóa bằng đinh vít. Trục xe được thiết kế để có khả năng 
giảm xóc, trong đó đầu dưới của phần dưới của trục xe được hàn với trục chính và ráp 
với một mặt của bánh xe bằng đinh vít. Trục xe có dạng hình trụ và được tạo hình bằng 
phương pháp đúc. Ngoài ra, trục xe có thể được lắp với trục đỡ bàn đạp bằng đinh vít để 
có thể điều khiển hướng của máy kéo bằng chân. Đầu dưới của phần trên của bộ phận 
điều chỉnh khoảng cách được trang bị ghế ngồi có lò xo để giảm xóc cho trục xe. 
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(11) 3064 
(21) 2-2015-00274 (51) 7 B01F  7/00,  13/00, C04B  38/10 

(22) 10.09.2015 (43) 27.06.2016 
(30) UI 2014703996 24.12.2014     MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.10.2015 
(71) HO SHEN LEE (M) SDN BHD  (MY) 

Lot 16101, Jalan Nilai 3/16, Kawasan Perindustrian Nilai 3, 71800 Nilai, Negeri 
Sembilan, Malaysia 

(72) TAN KEN MENG  (MY) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Thiết bị sản xuất vữa nhẹ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị sản xuất vữa nhẹ, bao gồm thùng trộn (104) để 
trộn vữa nhẹ; thùng chứa (102) để lưu trữ và cân cát; băng tải (103) nối với thùng chứa 
(102) để chuyển tải cát từ thùng chứa (102) tới thùng trộn (104); thùng nước (106) nối 
với thùng trộn (104); máy tạo bọt (108) nối với thùng trộn (104); thùng hóa chất (111) 
nối với máy tạo bọt (108); khác biệt ở chỗ hệ thống máy tính (101) sẽ kiểm soát lượng 
cát, nước, bọt được xác định trước cung cấp tới thùng trộn (104); thùng chứa (102) được 
trang bị cơ cấu cân để cân cát, bao gồm dụng cụ cân (110); và cửa sập (113) trên thùng 
chứa (102), gần kề với băng tải (103), để mở cho cát chảy từ thùng chứa (102) vào băng 
tải (103). 
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(11) 3065 
(21) 2-2015-00374 (51) 7 F24F  11/02 

(67) 1-2015-04503   
(22) 24.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2014-242566 28.11.2014     JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.11.2015 
(71) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
530-8323, Japan 

(72) Akinori NAKAI (JP), Masakazu URAKAWA (JP), Hiroshi NAKAMURA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy điều hòa không khí 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất máy điều hòa không khí rẻ tiền, máy điều hòa này có thể thực 
hiện sưởi ấm cường độ thấp hơn phù hợp với các vùng địa lý nơi cần sự sưởi ấm chỉ 
trong một khoảng thời gian ngắn. Trong máy điều hòa không khí (1) công suất sưởi ấm 
được giữ thấp hơn công suất làm mát và tỷ số P/d của công suất làm mát P [kW] trên 
đường kính d [mm] của vận chuyển bốn-đường (15) được thiết lập nằm trong khoảng từ 
0,1 đến 0,8 hoặc tỷ số P/S của công suất làm mát P [kW] trên diện tích tiết diện luồng 
dòng chảy S [mm2] của đoạn hẹp nhất của luồng dòng chảy bên trong van chuyển bốn-
đường (15) được thiết lập nằm trong khoảng từ 0,01 và 0,13. Kết quả là, van chuyển 
bốn-đường (15) có thể được tạo ra nhỏ hơn các van chuyển bốn-đường được sử dụng 
trong hoạt động sưởi ấm thông thường, do đó các chi phí có thể được giảm. 
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(11) 3066 
(21) 2-2015-00375 (51) 7 F24F  11/02 

(67) 1-2015-04502   
(22) 24.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2014-242565 28.11.2014       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2015 
(71) DAIKIN INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-Nishi 2-Chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
530-8323, Japan 

(72) Akinori NAKAI  (JP), Masakazu URAKAWA  (JP), Hiroshi NAKAMURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy điều hòa không khí 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy điều hòa không khí rẻ tiền, máy này có thể thực hiện 
sưởi ấm cường độ thấp hơn phù hợp với các vùng địa lý chỉ cần sự sưởi ấm trong một 
khoảng thời gian ngắn. Máy điều hòa không khí (1) là máy điều hòa không khí có công 
suất sưởi ấm được giữ thấp, và băng tuyết được ngăn chặn không cho tạo ra trên bộ trao 
đổi nhiệt ngoài trời (17) trong khi hoạt động sưởi ấm, do đó có thể sử dụng hiệu quả bộ 
trao đổi nhiệt dạng lá tản nhiệt xẻ rãnh có thuộc tính là “hiệu suất truyền nhiệt của bộ 
trao đổi cao và bộ trao đổi rẻ tiền nhưng bộ trao đổi này bị bít lại khi băng tuyết tạo ra 
trên đó và do đó hiệu suất của bộ trao đổi dễ dàng hạ thấp”. Cụ thể là, lá tản nhiệt xẻ 
rãnh có các phần được cắt-và-nâng lên có chiều cao bằng hoặc lớn hơn 0,3mm có thể 
được sử dụng mà không phải lo lắng về sự bít kín gây ra bởi sự tạo ra băng tuyết, và 
hiệu suất trao đổi nhiệt có thể được nâng cao. 
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(11) 3067 
(21) 2-2015-00376 (51) 7 B62D  25/20,  26/16 

(22) 26.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) JP2014-238995 26.11.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2015 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Taketoshi Fujita (JP), Katsumi Sato  (JP), Eiji Tomioka (JP), Kiyofumi Sakurahara  

(JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy kéo 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy kéo có kết cấu khung chống lật (Roll-Over-
Protection-Structure - ROPS) để nối chắc chắn khung ROPS phía dưới và khung ROPS 
phía trên. Máy kéo bao gồm: khung ROPS phía trên (33); cặp khung ROPS phía dưới 
bên phải và bên trái (32, 32); khung nằm ngang (35) mở rộng theo hướng phải-trái; 
trong đó các khung ROPS phía dưới (32, 32) được lắp lần lượt bên dưới các phần bên 
phải và bên trái của khung ROPS trên (33); các bộ phận nối (35a; 35a) được lắp bên 
phải và bên trái của khung nằm ngang; và các bộ phận nối (35a, 35a) nối khung ROPS 
phía trên (33) và các khung ROPS phía dưới (32, 32). 
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(11) 3068 
(21) 2-2015-00377 (51) 7 B62D  25/20,  26/16 

(22) 26.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) JP2014-238995 26.11.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2015 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Taketoshi Fujita (JP), Katsumi Sato  (JP), Eiji Tomioka (JP), Kiyofumi Sakurahara  

(JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy kéo 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy kéo bao gồm tấm che nắng được gắn một cách chắn 
chắn vào đó. Máy kéo bao gồm: khung ROPS (Roll-Over-Protection-Structure - ROPS) 
(33); ghế ngồi của người điều khiển (13); tấm che nắng (41) dùng để che phần đỉnh ghế 
ngồi của người điều khiển (13), và chi tiết đỡ (45) để đỡ tấm che nắng (41); trong đó 
bên phải và bên trái ở phía sau của chi tiết đỡ (45) lần lượt được gắn vào các phần của 
phía trên của bên phải và bên trái của khung ROPS (33) bằng các bệ đỡ phía sau bên 
phải và bên trái (33b, 33b). 
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(11) 3069 
(21) 2-2015-00378 (51) 7 B32B  3/10,  3/12, H01B  7/17 

(22) 26.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 201420744620.1   01.12.2014       CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.11.2015 
(75) YU, JIAZHEN  (CN) 

Room 902, No. 77, MingYue, Wanke, Wanshun Road, Binhu District, Wuxi 214121, 
Jiangsu, China 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Dải che chắn 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến dải che chắn bao gồm màng polyeste (11, 21, 31), mỗi 
trong số bề mặt trên và bề mặt dưới của nó được lắp ráp lớp che chắn bằng lá nhôm (12, 
22, 32), trong đó lớp che chắn bằng lá nhôm (12, 22, 32) có cấu trúc không liên tục và 
có rãnh được khắc (13, 23, 33) được tạo cấu hình để chia lớp che chắn bằng lá nhôm 
thành nhiều phần che chắn bằng lá nhôm. Dải che chắn có cấu trúc đơn giản và dễ sử 
dụng, và có thể giảm đáng kể sự tĩnh điện tích tụ trên mỗi phần che chắn bằng lá nhôm 
và do đó không cần phải xả điện, nhờ đó giảm được chi phí. 
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(11) 3070 
(21) 2-2015-00383 (51) 7 C21B  9/02 

(22) 30.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 103221187 28.11.2014     TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2015 
(71) DIDIER-M&P ENERGIETECHNIK ASIA COMPANY LTD.  (TW) 

No. 9 Jianji Street, Qianzhen Dist., Kaohsiung 80672, Taiwan 
(72) David YAO (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lò cao gió nóng một vòm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến lò cao gió nóng một vòm (10), có kết cấu rỗng của khoảng 
không (20) bên trong, khoảng không (20) này nối thông giữa buồng đốt (30) và buồng 
đệm (31), bao gồm: mặt đáy (21) có mặt đáy thứ nhất (211) và mặt đáy thứ hai (212) 
liền kề với mặt đáy thứ nhất (211); phần vòm nhỏ (40) có mặt trên thứ nhất (41) ở dạng 
cong khi nhìn từ mặt cắt ngang thứ nhất (A-A'), trong đó mặt dưới của mặt trên thứ nhất 
(41) tương ứng với mặt đáy thứ nhất (211), và mặt đáy thứ nhất (211) có cửa nối thứ 
nhất (50), dùng để nối thông khoảng không (20) với buồng đốt (30); và phần vòm lớn 
(60) có mặt trên thứ hai (61) ở dạng cong và lớn hơn so với mặt trên thứ nhất (41) khi 
nhìn từ mặt cắt ngang thứ nhất (A-A'), trong đó mặt trên thứ hai (61) kéo dài đến mặt 
trên thứ nhất (41), khiến cho mặt trên thứ nhất (41) và mặt trên thứ hai (61) tạo ra dạng 
bán côn, mặt dưới của mặt trên thứ hai (61) tương ứng với mặt đáy thứ hai (212), và mặt 
đáy thứ hai (212) có cửa nối thứ hai (55), dùng để nối thông khoảng không (20) với 
buồng đệm (31). 
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(11) 3071 
(21) 2-2015-00431 (51) 7 A01C  11/02, B60G  01/02, B60K  

17/30 
(22) 23.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) JP2014-262175  25.12.2014       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2015 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Hideyuki Kusamoto (JP), Yasuhito Nakanishi (JP), Manabu Takahashi  (JP), Kentaro 

Miura  (JP), Huang Chunbo  (CN), Soichiro Takechi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy trồng cây 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy trồng cây. Máy trồng cây bao gồm các bánh xe mà 
khoảng cách của chúng theo hướng phải-trái có thể dễ dàng thay đổi, khi bộ phận trồng 
cây tạo khoảng cách khác nhau giữa các hàng trồng cây được sử dụng. Máy trồng cây 
này bao gồm: thân phương tiện (2), các bánh xe bên phải và bên trái (10) lần lượt được 
lắp trên thân phương tiện (2); bộ phận trồng cây (4) để trồng các cây con lên cánh đồng; 
và các chi tiết đỡ bánh xe phía trước (92) lần lượt được lắp trên trục của các bánh xe bên 
phải và bên trái (10); trong đó các bánh xe bên phải và bên trái (10) lần lượt bao gồm 
chi tiết gắn mà có thể được gắn trên các chi tiết đỡ bánh xe phía trước bên phải và bên 
trái (92) bởi một trong hai bề mặt bên phải và bên trái của chúng, và các bánh xe bên 
phải và bên trái (10) có thể được lật hướng sang một bên, bên phải hoặc bên trái, khi 
được gắn; và các bề mặt gắn của các chi tiết gắn bên phải và bên trái được bố trí theo 
cách sao cho chúng đều được dịch chuyển về cùng một phía, bên ngoài hoặc bên trong 
của thân máy, từ tâm theo hướng bên phải và bên trái của các bánh xe (10). 
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(11) 3072 
(21) 2-2015-00432 (51) 7 A01C  11/02, B60K  11/04 

(22) 23.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) JP2014-262438  25.12.2014       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2015 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Hideyuki Kusamoto  (JP), Yasuhito Nakanishi  (JP), Manabu Takahashi  (JP), Kentaro 

Miura  (JP), Huang Chunbo  (CN), Soichiro Takechi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy trồng cây 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất máy trồng cây có khả năng cải thiện hiệu quả làm mát động 
cơ, và xả nhiệt theo hướng mà không ảnh hưởng đến cây con. Máy trồng cây bao gồm: 
thân phương tiện (2); bộ phận trồng cây (4), được lắp ở phía sau của thân phương tiện 
(2), để trông cây con lên trên cánh đồng, động cơ (20) được lắp trên thân phương tiện 
(2); sàn xe (35) được lắp trên thân phương tiện (2); vỏ động cơ (30), được lắp trên sàn xe 
(35), để che phủ động cơ (20); các đầu nhô ra (101) lần lượt được lắp trên phía bên phải 
và bên trái của vỏ động cơ (30); các phần lỗ thông phía trên (102) lần lượt được tạo 
trong các phần phía trên của các đầu nhô ra bên phải và bên trái (101); và phần lỗ thông 
phía dưới (103) được tạo ở phía dưới cùng của vỏ động cơ (30) và phía trước của thân 
máy; hoặc các phần lỗ thông phía trên (102) được tạo trên phía bên phải và bên trái của 
vỏ động cơ (30); và phần lỗ thông phía dưới (103) được tạo ở phía trước và phía sau của 
phía dưới cùng của vỏ động cơ (30).  
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(11) 3073 
(21) 2-2015-00434 (51) 7 B23K  3/00,  3/08 

(22) 23.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 201410839762.0    30.12.2014  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.12.2015 
(71) DONGGUAN HEYI AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Floor 2, 3 and Room 1 of Floor 1, building 7, Hengquan Industrial Park, Hengli Town, 
Dongguan City, Guangdong, China 

(72) Qingfu Wang  (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây chuyền sản xuất hàn tự động thông minh 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến dây chuyền sản xuất hàn tự động thông minh bao gồm: 
thiết bị kiểm tra quang học tự động (Automatic optic inspection-AOI) được bố trí để 
quét các bảng mạch (Printed circuit board - PCB), thiết bị phun chọn lọc được bố trí để 
phun chất trợ hàn vào các điểm hàn khuyết tật, thiết bị hàn chọn lọc được bố trí để hàn 
lại các điểm hàn khuyết tật, thiết bị truyền được bố trí để liên tiếp truyền các bảng mạch 
PCB đến thiết bị AOI, thiết bị phun chọn lọc, và thiết bị hàn chọn lọc. Nhờ dây chuyền 
theo giải pháp hữu ích, có thể định vị các điểm hàn khuyết tật, phun chất trợ hàn vào các 
điểm hàn khuyết tật từng điểm một và nhờ đó hàn lại các điểm hàn khuyết tật từng điểm 
một. Do đó, giải pháp hữu ích sẽ giúp cải thiện hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm 
và giảm chi phí nhân lực. 
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(11) 3074 
(21) 2-2015-00438 (51) 7 A01C  11/02 

(22) 24.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) JP2014-262175  25.12.2014      JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2015 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Hideyuki Kusamoto (JP), Yasuhito Nakanishi  (JP), Manabu Takahashi (JP), Kentaro 

Miura  (JP), Huang Chunbo  (CN), Soichiro Takechi  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Máy trồng cây 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy trồng cây bao gồm ắc quy được bố trí cách xa bề mặt 
cánh đồng, để giữ ắc quy khởi bị ẩm từ nước bắn ra lúc làm việc và khỏi bị hỏng. Máy 
bao gồm: bậc sàn (35); khung tải cây con (38) để tải các cây con cần được cấp; ắc quy 
(95) để cung cấp năng lượng điện, và trụ đỡ (93) kéo dài ở trên bậc sàn; trong đó khung 
tải cây con (38) được lắp trên trụ đỡ (93), và ắc quy (95) được bố trí ở trên bề mặt phía 
trên của bậc sàn bởi trụ đỡ (93), phía bên ngoài thân máy, và ắc quy (95) được che phủ 
bởi vỏ (95a) để bảo vệ khỏi nước. 
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(11) 3075 
(21) 2-2015-00439 (51) 7 A01C  11/02, B62D  11/12 

(22) 24.12.2015 (43) 27.06.2016 
(30) JP2014-262175  25.12.2014       JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2015 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Hideyuki Kusamoto  (JP), Yasuhito Nakanishi (JP), Manabu Takahashi (JP), Kentaro 

Miura  (JP), Huang Chunbo  (CN), Soichiro Takechi  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương tiện làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương tiện làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Phương 
tiện làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp bao gồm: thân phương tiện (2); hộp truyền 
động di chuyển (18) được lắp trên thân phương tiện (2); bánh xe di chuyển (11) được lắp 
trên hộp truyền động di chuyển (18); thiết bị bón phân (5) để cung cấp phân bón lên trên 
cánh đồng hoặc thiết bị làm phẳng đất (27) để làm phẳng cánh đồng, cả hai được lắp 
tháo rời/gắn liền trên thân phương tiện (2); hộp truyền động phụ (67), được lắp gắn 
liền/tháo rời trên hộp truyền động di chuyển (18), để truyền lực đến thiết bị bón phân 
(5) hoặc thiết bị làm phẳng đất (27); và trục đầu ra làm việc phụ (79), được lắp theo 
hướng trước-sau trên hộp truyền động phụ (67), để truyền lực từ phía trước nó đến thiết 
bị bón phân (5), hoặc từ phía sau nó đến thiết bị làm phẳng đất (27). 
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(11) 3076 
(21) 2-2016-00016 (51) 7 E04B  1/62 

(22) 20.01.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2016 
(71) Công ty TNHH Xây dựng S và T VINA  (VN) 

135/37/26 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Kang Jae Ryul (KR) 
(54) Phương pháp chống thấm, cách nhiệt bằng xốp uretan 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất phương pháp chống thấm, cách nhiệt bằng xốp uretan bao 
gồm ba lớp như sau: lớp xốp, lớp phủ bằng sơn uretan, lớp sơn uretan hoàn thiện, 
phương pháp này bao gồm các bước: 

Bước 1: phủ lớp xốp lên bề mặt thi công; 
Bước 2: sơn lên lớp phủ bằng sơn uretan; và  
Bước 3: sơn lớp sơn uretan hoàn thiện. 
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(11) 3077 
(21) 2-2016-00049 (51) 7 E03D  7/00 

(22) 22.02.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2016 
(71) 1. Nguyễn Xuân Sáng  (VN) 

460/14 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Lê Văn Hiệp  (VN) 
27 ĐX 025 Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(72) Nguyễn Xuân Sáng (VN) 
(54) Thiết bị đánh giá mức độ hài lòng để quản lý nhà vệ sinh từ xa.

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị đánh giá mức độ hài lòng để quản lý từ xa nhà vệ 
sinh để tăng hiệu quả đánh giá quản lý nhà vệ sinh khách quan, nhanh chóng, hiệu quả, 
trung thực, kiểm soát lượng nước và vật tư tiêu hao thông qua theo dõi lượng người sử 
dụng từng phòng vệ sinh, trong cùng một lúc ở nhiều nhà vệ sinh tại nhiều địa phương 
khác nhau. 
Thiết bị đánh giá mức độ hài lòng để quản lý từ xa nhà vệ sinh theo giải pháp hữu ích 
bao gồm bộ phận đánh giá giao tiếp không dây (100) dành cho người sử dụng nhà vệ 
sinh, được đặt ở cửa ra vào mỗi phòng vệ sinh, bộ phận tiếp nhận, tổng hợp, lưu trữ 
thông tin (200) được gửi từ bộ phận đánh giá mức độ hài lòng giao tiếp không dây 
(100); bộ phận tiếp nhận, tổng hợp, lưu trữ thông tin (200) này giao tiếp có dây với máy 
tính chủ và bộ phận cảnh báo tự động bật đèn sáng khi có người đến ra khỏi phòng vệ 
sinh, nhà vệ sinh được trang bị hệ thống cấp điện 24VDC. 

 
 

   
Hình 1A 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
509 

  
 

Hình 1B 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
510 

(11) 3078 
(21) 2-2016-00063 (51) 7 F23G  5/00 

(22) 01.03.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2016 
(71) Công ty TNHH Thành Trung  (VN) 

Khu II, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
(72) Nguyễn Văn Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Lò đốt rác thải sinh hoạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò đốt rác thải sinh hoạt, y tế bao gồm: buồng đốt sơ cấp (1) gồm 
tầng xả xỉ (2), tầng đốt (3) để đốt rác có độ ẩm trung bình và thấp và tầng sấy (4) để sấy 
và đốt rác có độ ẩm cao. Hệ thống cấp gió (5) được bố trí ở hai bên sườn buồng đốt sơ 
cấp (1). Bộ phận thu khói (6) được nối từ tầng đốt (3) và tầng sấy (4) của buồng đốt sơ 
cấp (1) với buồng đốt thứ cấp (7). Buồng đốt thứ cấp (7) nằm giữa bộ phận thu khói (6) 
và ống khói (8). Hộp lọc bụi, khói (9) được lắp đặt ở trong ống khói (8). Máy bơm tuần 
hoàn nước vôi (10) được nối từ bể chứa nước vôi trong (14) tới hai vòi phun sương nước 
vôi trong (11) được lắp trong thành ống khói (8).  
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(11) 3079 
(21) 2-2016-00066 (51) 7 A01C  11/02, A01G  31/00 

(22) 03.03.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 1-2016-00516 15.02.2016     VN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.03.2016 
(75) Lê Quang Thới  (VN) 

81 Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 
(54) Máy làm giá đỗ tự động 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy làm giá đỗ tự động bao gồm: thân máy (1) có thể 
chứa nước; động cơ (2) được lắp vào bên trong thân máy (1) để bơm nước tưới theo chu 
kỳ nhờ bộ đếm thời gian; ống dẫn nước (3) hình trụ thẳng có thể lắp với động cơ (2), đĩa 
thứ nhất (4) giữ chức năng làm phên chặn dưới có các rãnh thoát nước và các rãnh giữ 
nước trên bề mặt đĩa; đĩa thứ hai (5) giữ chức năng làm phên nén phía trên; đĩa thứ ba 
(6) dạng lưới nằm giữa đĩa thứ nhất (4) và đĩa thứ hai (5) để thực hiện chức năng phân 
tách phần thân và phần rễ giá đỗ; nắp (7) được lắp vào phía trên thân máy (1); và cơ cấu 
nén (8) được lắp cố định với nắp (7) có chốt trượt trong rãnh (8.5) để báo độ cao giá đỗ.  
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(11) 3080 
(21) 2-2016-00071 (51) 7 B01F  7/00, C06B  47/00,  47/14, 

C08L  91/06 
(22) 09.03.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.03.2016 
(71) Viện Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu - Công ty Cổ phần Kinh tế 

- Kỹ thuật (METCO)  (VN) 
Số 8 Nguyễn Tri Phương, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Công Hòe  (VN), Trần Mạnh Hùng (VN), Đoàn Sỹ Hoàn (VN), Nguyễn Thị 
Kim Ngân  (VN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị phản ứng và hệ thống sản xuất sáp phức 

hợp 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới phương pháp sản xuất sáp phức hợp (SPH) bao gồm các 

bước: (S1) chuẩn bị các nguyên liệu dạng lỏng (VC), nguyên liệu dạng mềm nhão 
(VM), phụ gia (PG) và các nguyên liệu dạng rắn thứ nhất (VR1), thứ hai (VR2) và thứ 
ba (VR3); (S2) tạo ra sáp dung dịch (SD) trong thiết bị phản ứng bao gồm: cấp các 
nguyên liệu (VC, VM, PG, VR1, VR2, và VR3) vào trong thiết bị, kích hoạt phương 
tiện khuấy của thiết bị, thiết lập thiết bị ở các nhiệt độ thích hợp (T1, T2, T3, T4, T5 và 
T6), duy trì phản ứng ở thiết bị trong các khoảng thời gian định trước thứ nhất (Kt1, Kt2 
và Kt3), kiểm tra độ đồng nhất của hỗn hợp các nguyên liệu trong thiết bị, kiểm tra độ 
nhớt và nhiệt độ nhỏ giọt của sáp dung dịch (SD), và dừng vận hành thiết bị phản ứng; 
(S3) tháo sáp dung dịch (SD) ra khỏi thiết bị phản ứng qua cửa xả (131) của nó và tiến 
hành định lượng sáp dung dịch (SD); và (S4) làm nguội sáp dung dịch (SD) ở các nhiệt 
độ và thời gian tuỳ chọn xác định bởi thiết bị làm nguội để tạo thành sáp phức hợp thành 
phẩm (SPH).  
Ngoài ra, giải pháp hữu ích còn đề cập tới thiết bị phản ứng và hệ thống sản xuất sáp 
phức hợp để thực hiện phương pháp nêu trên.  
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(11) 3081 
(21) 2-2016-00086 (51) 7 C02F  11/04, B01D  21/02, B03B  

9/06, B09B  3/00, C09F  9/00 
(22) 16.03.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.03.2016 
(71) Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Phước (VN) 
(54) Hệ thống thu hồi metan từ rác hữu cơ 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống thu hồi metan từ rác hữu cơ bao gồm: trạm cân (1), 
nhà tiếp nhận rác (2), hệ thống băng chuyền (3), máy phay (4), thiết bị nén rác (5), thiết 
bị ép rác (6), bùn hầm cầu (7), bể chứa NaOH (8), bể trộn (9), bể thủy phân (10a), bể 
phân hủy kỵ khí USBF (10b), trạm thổi và nén khí (11), bể nén bùn (12), lưới phát điện 
(13), nhà ủ chín (14). Giải pháp nhằm xử lý rác hữu cơ đô thị, thu hồi khí metan để tái 
sử dụng, giảm phát thải CO2, kìm hãm biến đổi khí hậu.  
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(11) 3082 
(21) 2-2016-00103 (51) 7 C01D 3/06 

(22) 31.03.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.03.2016 
(75) Nguyễn Duy Thênh  (VN) 

220/150/35 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Phương pháp sản xuất muối 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất muối bao gồm các bước: 
- cho muối thô, nước và dung dịch bão hòa NaCO3 vào máy rửa (1), khuấy đều, các 
cation Mg2+, Ca2+ sẽ bị kết tủa dưới dạng MgCO3, CaCO3 và được lắng cùng với cát, 
bùn, chất hữu cơ qua lưới (1.1) rồi được đưa xuống bể cặn (2) bố trí bên dưới đáy máy 
rửa (1); 
- chuyển muối đã được rửa từ máy rửa (1) sang bể chứa muối (4) qua ống dẫn muối (3), 
sau đó chuyển vào máy tán (6) qua máng xoắn (5) để tán nhỏ muối đến kích thước yêu 
cầu; 
- chuyển muối đã được tán nhỏ sang máy ly tâm (7) để tách bớt nước có trong muối, tốc 
độ ly tâm là từ 700 đến 1200 vòng/phút; và 
- sấy muối đã được ly tâm tách bớt nước bằng năng lượng tái tạo. 
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(11) 3083 
(21) 2-2016-00107 (51) 7 E02D 29/00, E04B 5/48 

(22) 06.04.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Hào kỹ thuật lắp ghép chồng tầng 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hào kỹ thuật lắp ghép chồng tầng bao gồm nhiều đốt hào 
đúc sẵn riêng biệt, các đốt hào thứ nhất (1) được chồng ghép lên đốt hào thứ hai (2) 
thành tầng, các đốt hào được nối với nhau bằng mối nối đầu loe hoặc mối nối âm dương 
và mỗi đốt hào được chia thành các ngăn phụ thuộc vào số lượng công trình ngầm cần 
lắp đặt. Nắp trên của đốt hào (1) là tấm đan chịu lực (5), phía bên dưới tấm đan (5) có 
các rãnh dọc tấm đan để cố định tấm đan vào các thành của các đốt hào (1). 
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(11) 3084 
(21) 2-2016-00108 (51) 7 E01D 15/12 

(22) 06.04.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cầu phao lắp ghép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến cầu phao lắp ghép bao gồm hệ thống các phao, thùng, ụ 
nổi bằng bê tông thành mỏng đúc sẵn lắp ghép ứng dụng để làm các cầu phao, đường bộ 
qua kênh rạch sông, hồ, các nhà nổi trong giao thông, khu du lịch sông hồ sinh thái thay 
thế cho các giải pháp truyền thống. Cầu phao lắp ghép bê tông thành mỏng đúc sẵn có 
khả năng chống thấm nước, chống xâm thực, chống ăn mòn, khả năng chịu lực cao được 
sản xuất tại nhà máy đem lắp ghép với chi phí thấp. 
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(11) 3085 
(21) 2-2016-00109 (51) 7 E02D 29/00, E04B 5/48 

(22) 06.04.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.04.2016 
(71) Công ty TNHH Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT 

(BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Hào kỹ thuật bê tông có giá đỡ liền khối 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến hào kỹ thuật bê tông có giá đỡ liền khối bao gồm các đốt 
hào kỹ thuật bê tông có giá đỡ liền khối được ghép nối tiếp nhau, trong đó mỗi đốt hào 
gồm thân hào (1), tấm nắp (2), vách đỡ (3), giá đỡ (9), gân tăng cứng (10), mối nối âm 
(4) và mối nối dương (5). Hào kỹ thuật bê tông có giá đỡ liền khối theo giải pháp hữu 
ích đề xuất có thể dùng để ngầm hóa trong các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị như 
đặt dây cáp viễn thông, dây cáp điện lực, v.v. kết hợp chung trong một ngăn hào nhằm 
tiết kiệm không gian và diện tích đất sử dụng. 
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(11) 3086 
(21) 2-2016-00125 (51) 7 B29C  43/32 

(22) 15.04.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2016 
(75) Trần Kiều Hưng  (VN) 

Y6C, tổ 12, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận chặn keo của khuôn đế giày 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ phận chặn keo của khuôn đế giày bao gồm khối (1) có 
lỗ nạp keo (3) vào trong khuôn đế giày, đoạn phía ngoài của lỗ (3) có kích thước thuôn 
nhỏ theo hướng từ trong ra ngoài trong đó chứa viên bi hình cầu (4) và bộ phận đỡ ở 
phía sau viên bi để giữ viên bi nằm bên trong lỗ (3). Khi định hình sản phẩm, keo được 
nạp vào bên trong thông qua lỗ (3). Khi keo bên trong khuôn đầy, keo sẽ tràn ngược ra 
phía ngoài và đẩy viên bi ra bít miệng lỗ (3) và nhờ đó tự động bít lỗ lại không cho keo 
chảy ra ngoài. Bộ phận chặn keo theo giải pháp hữu ích có ưu điểm là giúp tiết kiệm 
nguyên liệu, giảm thời gian và chi phí sản xuất. 
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(11) 3087 
(21) 2-2016-00126 (51) 7 F02D 9/10 

(22) 15.04.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.04.2016 
(75) Huỳnh Minh  (VN) 

501 Bình Đông, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Thiết bị điều chỉnh dòng khí thay đổi và bộ tiết kiệm nhiên liệu 

sử dụng thiết bị này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị điều chỉnh dòng khí thay đổi nằm giữa cửa cấp khí 

vào và van bướm, trong đó thiết bị này có ít nhất một van một chiều với chức năng khôi 
phục phù hợp, đặc biệt thích hợp sử dụng trong ô tô loại nhiên liệu được phun. Van này 
được bố trí giữa cửa cấp khí vào và van bướm để điều chỉnh và kiểm soát động cơ, sao 
cho động cơ có thể nhanh chóng đạt được tốc độ quay khác nhau tương ứng với mức áp 
thấp khác nhau như việc nạp khí tự nhiên và khí ban đầu một cách nhanh chóng và hiệu 
quả khi chân ga được đạp nhanh, điều này làm cải thiện lực xoắn và khả năng tăng tốc 
của các tốc độ quay khác nhau. 
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(11) 3088 
(21) 2-2016-00130 (51) 7 A23L  2/39, A61K  35/00 

(22) 20.04.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.04.2016 
(75) 1. Đào Thị Kim Chi  (VN) 

64 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

2. Đỗ Hồng Quảng  (VN) 
62 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(54) Chế phẩm có tác dụng tăng cường sức khỏe và hỗ trợ miễn 
dịch 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến chế phẩm tăng cường sức khỏe và hỗ trợ miễn dịch, trong 
đó chế phẩm này chứa glyxyl funtumin hydroclorit, axit ascorbic, tam thất, linh chi, 
chất độn và tùy ý, thành phần tăng cường sức đề kháng, được dùng để hỗ trợ điều trị 
bệnh suy giảm miễn dịch (AIDS), bệnh ung thư gan, bệnh ung thư dạ dày và bệnh ung 
thư đại tràng. 
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(11) 3089 
(21) 2-2016-00157 (51) 7 B01D  24/18,  24/02 

(22) 10.05.2016 (43) 27.06.2016 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.05.2016 
(71) Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng & Môi trường Nusa 

Việt Nam  (VN) 
Số 32 tổ 52 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Quang Khải (VN) 
(54) Thiết bị và phương pháp lọc nước giếng khoan 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị và phương pháp lọc nước giếng khoan, trong đó thiết 
bị này được kết cấu để nước được lọc thô một cách tuần hoàn kết hợp với bổ sung khí 
oxy trong mỗi vòng lọc, nhờ đó giúp xử lý triệt để các chất ô nhiễm trong nước, đặc biệt 
là kim loại nặng như sắt, asen, mangan v.v., amoni và vi sinh vật (E. coli và Coliform) ở 
hầu hết các mức độ cao thấp khác nhau, đem lại chất lượng nước đầu ra đảm bảo các 
tiêu chuẩn nước sạch dùng cho sinh hoạt và ăn uống trực tiếp. Thiết bị này bao gồm bể 
lọc thô (I) để lọc nước theo phương pháp tuần hoàn, bể lọc tinh (II) để lọc tinh nước đã 
lọc thô để tạo ra nước sạch, cụm vòi phun trộn khí (IV) được bố trí trên đỉnh của bể lọc 
thô (I), bể chứa nước sạch (V) để chứa nước sạch, và bộ điều khiển điện tử (III) để điều 
khiển hoạt động của các bơm (TH, GK) và các van. 
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Phần III 
 

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 
 
(11) 27954 
(21) 3-2014-01930 (28) 01 
(54) Bìa quyển sổ (51) 19-04 

(22) 17.11.2014 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH Giáo Dục Ngôi Sao   (VN) 

Số 8, Đặng Đại Độ, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lê Thị Minh Thanh (VN) 
(55)  
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(11) 27955 
(21) 3-2015-01463 (28) 01 
(54) Lò đốt rác thải (51) 23-99 

(22) 27.08.2015 (43) 27.06.2016 
(71) 1. Nguyễn Đức Quyền  (VN) 

Nhà số 14, đường 3.5 KĐT Gamuda Gardens, Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

2. Đàm Thị Lan  (VN) 
Nhà số 14, đường 3.5 KĐT Gamuda Gardens, Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đức Quyền  (VN) ;  Đàm Thị Lan  (VN) 
(55)  
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(11) 27956 
(21) 3-2015-01486 (28) 01 
(54) Sàn xe của máy trồng cây (51) 15-03 

(22) 31.08.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-011013 20.05.2015 JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Hideyuki Kusamoto  (JP), Yasuhito Nakanishi (JP), Manabu Takahashi  (JP), Kentaro 

Miura  (JP), Huang Chunbo  (CN), Soichiro Takechi  (JP), Masami Kinoshita  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 27957 
(21) 3-2015-01487 (28) 01 
(54) Nắp động cơ của máy trồng 

cây 

(51) 15-03 

(22) 31.08.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-011014 20.05.2015 JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, Japan 
(72) Hideyuki Kusamoto (JP), Yasuhito Nakanishi  (JP), Manabu Takahashi  (JP), Kentaro 

Miura  (JP), Huang Chunbo  (CN), Soichiro Takechi  (JP), Masami Kinoshita  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 27958 
(21) 3-2015-01565 (28) 01 
(54) Bao bì khăn giấy (51) 09-05 

(22) 11.09.2015 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH DOSAN  (VN) 

Số 166 đường Tô Hiến Thành, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

(72) Nguyễn Văn Sang (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27959 
(21) 3-2015-01566 (28) 01 
(54) Bao bì giấy vệ sinh (51) 09-05 

(22) 11.09.2015 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH DOSAN  (VN) 

Số 166 đường Tô Hiến Thành, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

(72) Nguyễn Văn Sang (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL LAW FIRM) 
(55)  
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(11) 27960 
(21) 3-2015-01661 (28) 01 
(54) Thiết bị điều khiển (51) 14-03 

(22) 25.09.2015 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH công nghệ ngôi nhà thông minh Bkav 

SmartHome  (VN) 
Số 1, ngách 47 Thịnh Hào 2, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(55)  
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(11) 27961 
(21) 3-2015-01711 (28) 01 
(54) Giày đi mưa (51) 02-04 

(22) 30.09.2015 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà My SHOES  (VN) 

6/11 đường 5, phường Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hà Minh Công (VN) 
(55)  
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(11) 27962 
(21) 3-2015-01713 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 

(22) 30.09.2015 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Nguyễn Gia  (VN) 

19/24Q Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Lý Quốc Anh (VN) 
(55)  
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(11) 27963 
(21) 3-2015-01732 (28) 01 
(54) Máy gặt mía (51) 15-03 

(22) 01.10.2015 (43) 27.06.2016 
(71) Chavda Rajeshkumar Ranchhodbhai  (IN) 

At, P.O. Rampara, Ta. Wadhwan, Surendranagar - 363030 Gujarat India 
(72) Chavda Rajeshkumar Ranchhodbhai  (IN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27964 
(21) 3-2015-01750 (28) 01 
(54) Thiết bị giám sát người và 

phương tiện máy móc 

(51) 10-05 

(22) 07.10.2015 (43) 27.06.2016 
(71) Viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hoá  (VN) 

156A Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
(72) Trần Mạnh Thắng (VN) 
(55)  
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(11) 27965 
(21) 3-2015-01786 (28) 01 
(54) Bộ điều khiển từ xa (51) 14-03 

(22) 12.10.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2015-0050511 07.10.2015 KR 
(71) Yuwon Corporation Co., Ltd.  (KR) 

#329, 207, Guro Jung Ang Ro, Guro Gu, Seoul, Korea 
(72) Song Chool Ho (KR) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27966 
(21) 3-2015-01820 (28) 01 
(54) Bếp ga (51) 07-02 

(22) 16.10.2015 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH SANKO Việt Nam  (VN) 

Km 13+800, tỉnh lộ 835A, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 
(72) Mai Kim Đỉnh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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(11) 27967 
(21) 3-2015-01854 (28) 04 
(54) Nắp chai  (51) 09-07 

(22) 20.10.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 29/524,289 20.04.2015 US 
(71) The Procter & Gamble Company  (US) 

One Procter & Gamble Plaza, C8, Cincinnati, Ohio 45202, United States of America 
(72) Paul Dirk Jenny Maria VAN DEN BERGH (BE), David James MCNEILL (GB), Raf 

Gustaaf Alfons DE GEYTER (BE), William John DAVIS (GB), Matthew Davis 
BANTLY (CH) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 27968 
(21) 3-2015-01977 (28) 01 
(54) Bao gói (51) 09-05 

(22) 05.11.2015 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Điều Hoà  (VN) 

70/140/20 ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hoàng Văn Điều (VN) 
(55)  
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(11) 27969 
(21) 3-2015-02077 (28) 01 
(54) Máy đánh bóng gạo (51) 15-03 

(22) 17.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-012637 08.06.2015 JP 
(71) SATAKE CORPORATION  (JP) 

7-2, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) Yasuyoshi SETO (JP), Kazuto NONAKA  (JP), Fumio TAJIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO.,  LTD) 
(55)  
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(11) 27970 
(21) 3-2015-02088 (28) 01 
(54) Thanh chỉ hướng của 

phương tiện làm việc 

(51) 10-06 

(22) 19.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-015928 16.07.2015 JP 
(71) ISEKI & CO., LTD.  (JP) 

700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, Ehime-ken, JAPAN 
(72) Hideyuki Kusamoto (JP), Masaru Nomura (JP), Daisuke Imaizumi (JP), Yasuhito 

Nakanishi (JP), Manabu Takahashi  (JP), Kentaro Miura  (JP), Huang Chunbo  (CN), 
Soichiro Takechi (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 27971 
(21) 3-2015-02089 (28) 01 
(54) Dụng cụ tuốt vỏ dây điện (51) 08-05 

(22) 19.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-013437 17.06.2015 JP 
(71) NAGAKI SEIKI CO., LTD.  (JP) 

4-31, Tashiden 3-chome, Daito-shi, Osaka 574-0045, JAPAN 
(72) Takayuki Nagaki (JP), Tamotsu IWAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO.,  LTD) 
(55)  
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(11) 27972 
(21) 3-2015-02090 (28) 01 
(54) Dụng cụ tuốt vỏ dây điện (51) 08-05 

(22) 19.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-013439 17.06.2015 JP 
(71) NAGAKI SEIKI CO., LTD.  (JP) 

4-31, Tashiden 3-chome, Daito-shi, Osaka 574-0045, JAPAN 
(72) Takayuki Nagaki  (JP), Tamotsu IWAMA  (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO.,  LTD) 
(55)  
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(11) 27973 
(21) 3-2015-02091 (28) 01 
(54) Dụng cụ tuốt vỏ dây điện (51) 08-05 

(22) 19.11.2015 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-013447 17.06.2015 JP 
(71) NAGAKI SEIKI CO., LTD.  (JP) 

4-31, Tashiden 3-chome, Daito-shi, Osaka 574-0045, JAPAN 
(72) Takayuki Nagaki (JP), Tamotsu IWAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
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(11) 27997 
(21) 3-2016-00035 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 11.01.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 002820621-0001 13.10.2015 EM 
(71) Davanti Tyres Limited  (GB) 

Unit 4 North Florida Road, St Helens, Merseyside, WA11 9UB, United Kingdom 
(72) SunWen (CN), FuHaiRong  (CN), WangXueYi (CN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27998 
(21) 3-2016-00036 (28) 01 
(54) Lốp xe (51) 12-15 

(22) 11.01.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 002820696-0001 13.10.2015 EM 
(71) Davanti Tyres Limited  (GB) 

Unit 4 North Florida Road, St Helens, Merseyside, WA11 9UB, United Kingdom 
(72) LiuJingJing  (CN), ZhangYiXin (CN), SunWen (CN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
(55)  
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(11) 27999 
(21) 3-2016-00037 (28) 01 
(54) Thiết bị lọc nước (51) 23-01 

(22) 11.01.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 002734756 10.07.2015 EM 
(71) Unilever N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Netherlands 
(72) Zhang WEI  (CN), Chai WEI HUA (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS) 
(55)  
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(11) 28000 
(21) 3-2016-00045 (28) 01 
(54) Máy làm sạch gạo (51) 15-03 

(22) 12.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 

Km 1954 quốc lộ 1A, phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) Lê Hữu Duyên (VN), Lê Quốc Việt  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 28001 
(21) 3-2016-00059 (28) 01 
(54) Máy giặt (51) 15-05 

(22) 14.01.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2015-0035663 15.07.2015 KR 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea 
(72) Hoil JEON (KR), Yeji UM (KR), Hyerim AN (KR), Jaemyung LIM (KR), Jeaseok 

SEONG (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28002 
(21) 3-2016-00060 (28) 01 
(54) Máy giặt sấy (51) 15-05 

(22) 14.01.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2015-0035691 15.07.2015 KR 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea 
(72) Hoil JEON (KR), Yeji UM (KR), Hyerim AN  (KR), Jaemyung LIM (KR), Jeaseok 

SEONG  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                         1.1                                1.2                            1.3                         1.4 
 

 

   
 
 

                                       1.5                                1.6                               1.7 
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(11) 28003 
(21) 3-2016-00061 (28) 01 
(54) Máy giặt (51) 15-05 

(22) 14.01.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2015-0035692 15.07.2015 KR 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea 
(72) Hoil JEON (KR), Yeji UM (KR), Hyerim AN  (KR), Jaemyung LIM (KR), Jeaseok 

SEONG (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                              1.1                            1.2                          1.3                      1.4 
 
 

    
 
 

                                1.5                          1.6                      1.7                          1.8
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(11) 28004 
(21) 3-2016-00062 (28) 01 
(54) Máy giặt (51) 15-05 

(22) 14.01.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2015-0035662 15.07.2015 KR 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea 
(72) Hoil JEON (KR), Yeji UM (KR), Hyerim AN  (KR), Jaemyung LIM (KR), Jeaseok 

SEONG (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                         1.1                              1.2                           1.3                          1.4 
 
 

    
 
 

                                1.5                        1.6                        1.7                        1.8 
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(11) 28005 
(21) 3-2016-00082 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 15.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần kính & nhôm Hà Nội  (VN) 

Lô V2, khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh 

(72) Nguyễn Mạnh Hùng (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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(11) 28006 
(21) 3-2016-00083 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 15.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần kính & nhôm Hà Nội  (VN) 

Lô V2, khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh 

(72) Nguyễn Mạnh Hùng (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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(11) 28007 
(21) 3-2016-00084 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 15.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần kính & nhôm Hà Nội  (VN) 

Lô V2, khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh 

(72) Nguyễn Mạnh Hùng (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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(11) 28008 
(21) 3-2016-00085 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 15.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần kính & nhôm Hà Nội  (VN) 

Lô V2, khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh 

(72) Nguyễn Mạnh Hùng (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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(11) 28009 
(21) 3-2016-00086 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 15.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần kính & nhôm Hà Nội  (VN) 

Lô V2, khu công nghiệp Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, Thuận Thành, tỉnh 
Bắc Ninh 

(72) Nguyễn Mạnh Hùng (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
(55)  
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(11) 28010 
(21) 3-2016-00106 (28) 01 
(54) Nắp quạt thông gió (51) 23-04 

(22) 19.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) JON YEI E-TECH CO., LTD.  (TW) 

No.33, Lide E. St., East Dist., Taichung City, Taiwan (R.O.C.) 
(72) Min-Hung CHEN  (TW) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  

 
 
 
 

    
 
 

                                      1.1                                        1.2                              1.3 
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(11) 28011 
(21) 3-2016-00125 (28) 01 
(54) Thiết bị lọc trọng lực (51) 23-01, 23-99 

(22) 22.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH công nghệ và thiết bị môi trường Việt Nam  (VN) 

Số 31, ngõ 429, Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Chuân (VN), Dương Văn Hòa (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

     
 
 

                                       1.1                                  1.2                          1.3 
 
 

    
 
 

                      1.4                      1.5                             1.6                                   1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
595 

(11) 28012 
(21) 3-2016-00128 (28) 01 
(54) Đồ gá gia công cơ khí (51) 08-05, 08-08 

(22) 22.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Phòng thí nghiệm trọng điểm điều khiển số và kỹ thuật hệ 

thống  (VN) 
Nhà C6, Trường Đại học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Phạm Ngọc Tuấn (VN), Hồ Thị Thu Nga  (VN), Phan Phương Trình  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                     1.1                                         1.2                                1.3 
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596 

(11) 28013 
(21) 3-2016-00134 (28) 01 
(54) Dụng cụ đựng cuộn giấy vệ 

sinh 

(51) 23-02 

(22) 25.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần Đại Đồng Tiến  (VN) 

216 Tân Thành, phường 15, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Thị Huê (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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597 

(11) 28014 
(21) 3-2016-00140 (28) 02 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 26.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH Sinh Việt  (VN) 

Số 42, ngõ 29 phố Vũ Thạnh, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Bùi Anh Cường (VN) 
(55)  
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(11) 28015 
(21) 3-2016-00141 (28) 02 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 26.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH Sinh Việt  (VN) 

Số 42, ngõ 29 phố Vũ Thạnh, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Bùi Anh Cường (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                        1.1                                     1.2                             1.3 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
599 

(11) 28016 
(21) 3-2016-00146 (28) 01 
(54) Tượng (51) 11-02 

(22) 26.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH Minh Long I  (VN) 

333 khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Lý Ngọc Minh (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
600 

(11) 28017 
(21) 3-2016-00192 (28) 01 
(54) Thùng bia (51) 09-03 

(22) 29.01.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn  (VN) 

6 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Quang Hải (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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601 

(11) 28018 
(21) 3-2016-00200 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 01.02.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu An Phong Đắk 

Nông  (VN) 
Thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 

(72) Nguyễn Nho Lý (VN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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602 

(11) 28019 
(21) 3-2016-00259 (28) 01 
(54) áo mưa (51) 02-02 

(22) 05.02.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Sơn Thủy   (VN) 

136 gác 2 Quang Trung, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
(72) Nguyễn Thành Sơn (VN) 
(55)  
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603 

(11) 28020 
(21) 3-2016-00270 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 15.02.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 29/547,325 02.12.2015 US 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 
(72) Jessica SMALL  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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604 

(11) 28021 
(21) 3-2016-00271 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 15.02.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 002933309 04.01.2016 EM 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 
(72) David J. ROULO. (US), Dan ROWE (US), Shane S. KOHATSU (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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605 

(11) 28022 
(21) 3-2016-00274 (28) 01 
(54) ổ cắm (51) 13-03 

(22) 16.02.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH công nghệ ngôi nhà thông minh Bkav 

SmartHome   (VN) 
Số 1, ngách 47, Thịnh Hào 2, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(72) Hoàng Mạnh Cường  (VN) 
(55)  
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606 

(11) 28023 
(21) 3-2016-00286 (28) 01 
(54) Giày (51) 02-04 

(22) 18.02.2016 (43) 27.06.2016 
(71) NIKE Innovate C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, United States of America 
(72) Joel Ryp GREENSPAN (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
607 

(11) 28024 
(21) 3-2016-00314 (28) 01 
(54) Chi tiết giảm chấn (51) 14-99, 08-08 

(22) 23.02.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-018529 24.08.2015 JP 
(71) TOZEN Corporation  (JP) 

8-4 Asahi Yoshikawa, Saitama, Japan 
(72) Hitoshi MUROI (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
608 

(11) 28025 
(21) 3-2016-00324 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 24.02.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần đầu tư A&B Việt Nam  (VN) 

Số 45 Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 
(72) Nhâm Thị Hồng Phương (VN) 
(55)  
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609 

(11) 28026 
(21) 3-2016-00325 (28) 02 
(54) Đầu đĩa karaoke (51) 14-01 

(22) 24.02.2016 (43) 27.06.2016 
(71) TJ MEDIA  (KR) 

23, Hwagok-ro 64-gil, Gangseo-gu, Seoul 
(72) Yoon Jae Hwan (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(55)  
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(21) 3-2016-00477 (28) 01 
(54) Ghế đa năng (51) 06-01 

(22) 22.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Số 51 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(21) 3-2016-00496 (28) 04 
(54) Chi tiết gắn bộ cảm biến (51) 08-08, 15-99 

(22) 24.03.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 201530389566.3 09.10.2015 CN 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 
(72) Youji TAKAKUWA (JP), Mitsuru MACHIJIMA (JP), Kengo MONDEN  (JP), Seiichi 

NAGURA (JP), Kenta ONUKI (JP) 
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(21) 3-2016-00504 (28) 01 
(54) Xe đạp điện (51) 12-11 

(22) 25.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần xe điện quốc tế HKBIKE LTT  (VN) 

Số 37, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

(72) Lê Thị Lan Hương  (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP) 
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(21) 3-2016-00505 (28) 02 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 25.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần NAFOODS GROUP  (VN) 

Số 47, đường Nguyễn Cảnh Hoan, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 
(72) Phan Thị Minh Châu (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(11) 28059 
(21) 3-2016-00506 (28) 01 
(54) Bộ phận nhập dữ liệu của 

máy tính bảng điện tử 

(51) 14-02 

(22) 25.03.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 29/541,026 30.09.2015 US 
(71) MICROSOFT CORPORATION  (US) 

One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, United States of America 
(72) Eric WITT (US), Karsten AAGAARD (US), Kate BAILEY (US), Hua WANG  (US), 

Kaitlyn SCHOECK (US), Dan O'NEIL (US), Ralf GROENE  (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 28060 
(21) 3-2016-00507 (28) 01 
(54) Máy cứu ngải (51) 24-01 

(22) 25.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH thực phẩm NAQ  (VN) 

409/88/53/6 đường TCH13, Kp2, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Võ Quang Vinh (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(11) 28061 
(21) 3-2016-00510 (28) 02 
(54) Bộ nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 28.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại hoá chất nông nghiệp 

Tiến Nông  (VN) 
647/11 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(72) Quách Thị Thu Hà (VN) 
(55)  
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(11) 28062 
(21) 3-2016-00513 (28) 02 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 

(22) 28.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Amtex Pharma  (VN) 

279A1, ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Lữ Thanh Dinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO., LTD) 
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(11) 28063 
(21) 3-2016-00514 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 28.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Amtex Pharma  (VN) 

279A1, ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Lữ Thanh Dinh (VN) 
(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

   
 
 
1 
 
 

 
 
 
2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
657 

(11) 28064 
(21) 3-2016-00517 (28) 01 
(54) Kệ úp chén (51) 06-04 

(22) 28.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298, Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 28065 
(21) 3-2016-00518 (28) 01 
(54) Khay úp ly (51) 07-07 

(22) 28.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298, Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 28066 
(21) 3-2016-00519 (28) 01 
(54) Kệ úp chén (51) 06-04 

(22) 28.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH nhựa Duy Tân  (VN) 

298, Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Lâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 28067 
(21) 3-2016-00520 (28) 01 
(54) Máy bay (51) 12-07 

(22) 28.03.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2015-0050230 06.10.2015 KR 
(71) ASIANA AIRLINES, INC.  (KR) 

443-83, Ojeong-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) Chung, Bill Ilsun  (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28068 
(21) 3-2016-00533 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 30.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần thực phẩm An Long  (VN) 

Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
(72) Huỳnh Tuân Phương Mai (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28069 
(21) 3-2016-00536 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 30.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH chế biến nước chấm MEKONG  (VN) 

ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An 
(72) Phan Bảo Tâm (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28070 
(21) 3-2016-00537 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 30.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH giống thuỷ sản Đồng Khởi  (VN) 

ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 
(72) Ngô Minh Lợi (VN) 
(55)  
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(11) 28071 
(21) 3-2016-00539 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 30.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Tuấn Cường 

Phát  (VN) 
494B Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Bạch Trang (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
666 

(11) 28072 
(21) 3-2016-00540 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 30.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Tuấn Cường 

Phát  (VN) 
494B Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Thị Bạch Trang (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
667 
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(21) 3-2016-00542 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 31.03.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH thương mại và sản xuất Mùa Vàng  (VN) 

Thôn Lỗ Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 
(72) Trịnh Duy Lâm (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 
 

                                      1.1                                  1.2                                   1.3 
 
 

     
 
 

                  1.4                 1.5                            1.6                                           1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
668 

(11) 28074 
(21) 3-2016-00546 (28) 01 
(54) áo (51) 02-02 

(22) 01.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) Michael E. "Woody" Blackford (CA), Douglas Allan Maguire (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(21) 3-2016-00547 (28) 01 
(54) áo (51) 02-02 

(22) 01.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) Debra L. Criss  (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(21) 3-2016-00548 (28) 01 
(54) áo (51) 02-02 

(22) 01.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Columbia Sportswear North America, Inc.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) Stephanie Ann Trullinger (US), Debra L. Criss  (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 28077 
(21) 3-2016-00549 (28) 01 
(54) Van vòi cứu hỏa (51) 23-01 

(22) 01.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) IWASAKI MFG. CO., LTD.  (JP) 

1-8-28, Tatsumi-minami, Ikuno-ku, Osaka-shi, OSAKA 544-0015 JAPAN 
(72) IWASAKI Hiromi (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28078 
(21) 3-2016-00553 (28) 01 
(54) Tấm ốp phía trước xe máy (51) 12-16 

(22) 04.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-022609 14.10.2015 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan  
(72) Nattapat JANYAPANICH (TH), Phinyo CHAISEM (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(21) 3-2016-00559 (28) 01 
(54) Tấm ốp bên phía trước xe 

máy 

(51) 12-16 

(22) 05.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-022841 16.10.2015 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Nattapat JANYAPANICH (TH), Seksith UCHCHIN (TH) 
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(21) 3-2016-00560 (28) 01 
(54) Tấm ốp sườn xe máy (51) 12-16 

(22) 05.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-022842 16.10.2015 JP 
(71) Honda Motor Co., Ltd.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Nattapat JANYAPANICH (TH), Seksith UCHCHIN  (TH) 
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(11) 28081 
(21) 3-2016-00561 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 05.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Dịp Thị Yến  (VN) 

186 Hàn Hải Nguyên, phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Dịp Thị Yến  (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 28082 
(21) 3-2016-00563 (28) 01 
(54) Cấu kiện kè lắp ghép (51) 25-02 

(22) 06.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
681 

(11) 28083 
(21) 3-2016-00564 (28) 01 
(54) Cấu kiện kè lắp ghép (51) 25-02 

(22) 06.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
683 

(11) 28084 
(21) 3-2016-00565 (28) 01 
(54) Cấu kiện kè lắp ghép (51) 25-02 

(22) 06.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH thoát nước và phát triển đô thị tỉnh BR-VT  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
685 

(11) 28085 
(21) 3-2016-00568 (28) 01 
(54) Hộp đựng thực phẩm chức 

năng 

(51) 09-03 

(22) 06.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Bảo Minh  (VN) 

Số nhà 18D7, khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(72) Phan Quốc Phúc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
686 

(11) 28086 
(21) 3-2016-00593 (28) 03 
(54) Hộp đựng lọ kem (51) 09-03 

(22) 08.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Lâm Phương Bình  (VN) 

18 đường số 7, khu dân cư ấp 5 Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Phương Bình  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
688 

(11) 28087 
(21) 3-2016-00594 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 08.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Tạ Kim Hiệp  (VN) 

142 Chu Văn An, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Tạ Kim Hiệp  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
689 

(11) 28088 
(21) 3-2016-00595 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 08.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Tạ Kim Hiệp  (VN) 

142 Chu Văn An, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Tạ Kim Hiệp  (VN) 
(55)  

 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
690 

(11) 28089 
(21) 3-2016-00596 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 08.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Tạ Kim Hiệp  (VN) 

142 Chu Văn An, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Tạ Kim Hiệp  (VN) 
(55)  

 
 
 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
691 

(11) 28090 
(21) 3-2016-00597 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 

(22) 08.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Tạ Kim Hiệp  (VN) 

142 Chu Văn An, phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Tạ kim hiệp  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
692 

(11) 28091 
(21) 3-2016-00608 (28) 01 
(54) Van điện từ (51) 23-01 

(22) 11.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 201530392293.8 12.10.2015 CN 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
(72) Shinji MIYAZOE (JP), Shinichi YOSHIMURA (JP), Takashi MURAKAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 
 

                                              1.1                                                1.2 
 
 

   
 

                                                       1.3                                     1.4 
 

      
 

                                         1.5                                           1.6                        1.7     1.8 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 28092 
(21) 3-2016-00609 (28) 01 
(54) Van điện từ (51) 23-01 

(22) 11.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 201530392279.8 12.10.2015 CN 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
(72) Shinji MIYAZOE (JP), Shinichi YOSHIMURA  (JP), Takashi MURAKAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
694 

(11) 28093 
(21) 3-2016-00610 (28) 02 
(54) Van điện từ (51) 23-01 

(22) 11.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 201530392387.5 12.10.2015 CN 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
(72) Shinji MIYAZOE  (JP), Shinichi YOSHIMURA (JP), Takashi MURAKAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
696 

(11) 28094 
(21) 3-2016-00611 (28) 02 
(54) Van điện từ điều khiển (51) 23-01 

(22) 11.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 201530392295.7 12.10.2015 CN 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
(72) Shinji MIYAZOE  (JP), Shinichi YOSHIMURA (JP), Takashi MURAKAMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO. LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
698 

(11) 28095 
(21) 3-2016-00612 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 11.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn U.S PHAR  (VN) 

2246 ấp 4, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thị Thảo  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO. LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
699 

(11) 28096 
(21) 3-2016-00613 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 12.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Trần Ngọc Đảm  (VN) 

Số 1, Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Ngọc Đảm  (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
700 

(11) 28097 
(21) 3-2016-00618 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 12.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần UNIBEN  (VN) 

Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(72) Vũ Tiến Dũng  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
701 

(11) 28098 
(21) 3-2016-00623 (28) 01 
(54) Xe máy điện (51) 12-11 

(22) 14.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa  (VN) 

Số 18 Trần Quang Diệu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Phan Văn Minh (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

  
 

                                                        1.1                                1.2 
 

  
 

                                                     1.3                                    1.4 
 

      
 

                                                1.5              1.6                1.7             1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 28099 
(21) 3-2016-00625 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-03, 09-01 

(22) 14.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2016-0011663 14.03.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) JUNG, Min Jeong (KR), LEE, Min Sung  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
703 

(11) 28100 
(21) 3-2016-00626 (28) 01 
(54) Dụng cụ mát xa có trục 

lăn 

(51) 28-03 

(22) 14.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2016-0012389 17.03.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) JEONG, Song Eun  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
704 

(11) 28101 
(21) 3-2016-00627 (28) 01 
(54) Lọ đựng mỹ phẩm (51) 09-03, 09-01 

(22) 14.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2016-0011018 10.03.2016 KR 
(71) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea 
(72) LEE, Ji Hee  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
705 

(11) 28102 
(21) 3-2016-00628 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 

(22) 14.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) A.K.KOH ENTERPRISE SDN. BHD.  (MY) 

Plo 81, Jalan Cyber 5, Kawasan Perindustrian Senai III, 81400 Senai, Johor Darul 
Takzim, Malaysia 

(72) Koh Ah Kuan (MY) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
706 

(11) 28103 
(21) 3-2016-00629 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 

(22) 15.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Doanh nghiệp tư nhân Xuân Hồng   (VN) 

Số 86 tổ 13, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
(72) Trầm Thị Bé Ba (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
707 

(11) 28104 
(21) 3-2016-00630 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 15.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
708 

(11) 28105 
(21) 3-2016-00631 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 15.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
709 

(11) 28106 
(21) 3-2016-00645 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 15.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH đông dược Dân Lợi  (VN) 

39 đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Trương Bá Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
710 

(11) 28107 
(21) 3-2016-00646 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 15.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH đông dược Dân Lợi  (VN) 

39 đại lộ Hùng Vương, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 
(72) Trương Bá Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
711 

(11) 28108 
(21) 3-2016-00647 (28) 01 
(54) Thước kẻ (51) 19-06 

(22) 15.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 28109 
(21) 3-2016-00648 (28) 01 
(54) Thước kẻ (51) 19-06 

(22) 15.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
713 

(11) 28110 
(21) 3-2016-00650 (28) 01 
(54) Dao cắt sáp (51) 19-06 

(22) 15.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(11) 28111 
(21) 3-2016-00651 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 15.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại Hải Yến Nha 

Trang  (VN) 
141 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà 

(72) Trần Thị Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28112 
(21) 3-2016-00656 (28) 01 
(54) Giá để « (51) 06-04 

(22) 19.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 2015-023024 19.10.2015 JP 
(71) KING JIM CO., LTD.  (JP) 

10-18, Higashi-Kanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) Momoko YAGINUMA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  

 
 
 
 

  
 

                                   1.1                                     1.2                                 1.3 
 

        
 

                           1.4                                             1.5                                 1.6                   1.7 
 

 
 

1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
716 

(11) 28113 
(21) 3-2016-00658 (28) 01 
(54) Hộp đựng mực in (51) 18-02 

(22) 19.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS INC.  (JP) 

1-2-28, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-8585, Japan 
(72) Koji MURATA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 28114 
(21) 3-2016-00659 (28) 01 
(54) Hộp đựng mực in (51) 18-02 

(22) 19.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS INC.  (JP) 

1-2-28, Tamatsukuri, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 540-8585, Japan 
(72) Koji MURATA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 28115 
(21) 3-2016-00660 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 

(22) 19.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đào Triệu Nguyên (VN), Đào Triệu Trung  (VN), Đào Triệu Kỳ (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 28116 
(21) 3-2016-00661 (28) 01 
(54) Tủ (51) 06-04 

(22) 19.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đào Triệu Nguyên (VN), Đào Triệu Trung (VN), Đào Triệu Kỳ (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 28117 
(21) 3-2016-00662 (28) 01 
(54) Cánh quạt dùng cho máy 

bơm nước 

(51) 23-99 

(22) 19.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Doanh nghiệp tư nhân MUN  (VN) 

Số 193 đường Lê Lợi, khóm 1, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
(72) Võ Trường Giang (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 28118 
(21) 3-2016-00665 (28) 01 
(54) Thiết bị lấy số thứ tự (51) 14-99, 14-02 

(22) 20.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần Hoan Châu  (VN) 

Nhà A15, phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
(72) Vũ Văn Anh (VN) 
(55)  
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(11) 28119 
(21) 3-2016-00666 (28) 01 
(54) Phần nhánh của thiết bị gọi 

y tá 

(51) 10-06 

(22) 20.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần Hoan Châu  (VN) 

Nhà A15, phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Văn Anh (VN) 
(55)  
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(11) 28120 
(21) 3-2016-00667 (28) 01 
(54) Phần chính của thiết bị gọi 

y tá 

(51) 10-06 

(22) 20.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty cổ phần Hoan Châu  (VN) 

Nhà A15, phố Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Văn Anh (VN) 
(55)  
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(11) 28121 
(21) 3-2016-00677 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 21.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Chân Tâm  (VN) 

Gian Q3 - trung tâm thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế, số 40 Nguyễn Giản 
Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đoàn Trần Đăng Khoa (VN) 
(55)  
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(11) 28122 
(21) 3-2016-00678 (28) 01 
(54) Hộp (51) 09-03 

(22) 21.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Chân Tâm  (VN) 

Gian Q3 - trung tâm thương mại dược phẩm và trang thiết bị y tế, số 40 Nguyễn Giản 
Thanh, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Đoàn Trần Đăng Khoa (VN) 
(55)  
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(11) 28123 
(21) 3-2016-00680 (28) 01 
(54) Máy lọc nước (51) 23-01 

(22) 21.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2015-0053826 26.10.2015 KR 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea 
(72) Bohyun NAM (KR), Hyoungwon ROH  (KR), Najung CHO (KR), Junghyun JOO  

(KR), Sehwan BAE (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28124 
(21) 3-2016-00681 (28) 01 
(54) Máy lọc nước (51) 23-01 

(22) 21.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2015-0053827 26.10.2015 KR 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea 
(72) Bohyun NAM  (KR), Hyoungwon ROH  (KR), Najung CHO  (KR), Junghyun JOO  

(KR), Sehwan BAE (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28125 
(21) 3-2016-00682 (28) 01 
(54) Máy lọc nước (51) 23-01 

(22) 21.04.2016 (43) 27.06.2016 
(30) 30-2015-0053828 26.10.2015 KR 
(71) LG ELECTRONICS INC.  (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, Korea 
(72) Bohyun NAM  (KR), Hyoungwon ROH  (KR), Najung CHO  (KR), Junghyun JOO  

(KR), Sehwan BAE  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
(55)  
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(11) 28126 
(21) 3-2016-00696 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 

(22) 27.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Giang 

Châu  (VN) 
Số nhà 15, ngõ 173, đường Phạm Văn Đồng, thôn Lộc, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Trung Châu (VN) 
(55)  
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(11) 28127 
(21) 3-2016-00706 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 

(22) 27.04.2016 (43) 27.06.2016 
(71) Nguyễn Duy Trọng  (VN) 

Phòng 510 No3A, đô thị Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Duy Trọng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO., LTD) 
(55)  
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phần iv 
 

Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2012-26432 (220) 23.11.2012 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.21; 5.7.1; A5.1.16; 25.12.1; 

A5.11.11 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng tươi, 

vàng nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác nhân giống lúa 
Hưng Thạnh  (VN) 
ấp Hưng Thạnh, xã Đào Hữu Cảnh, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 

(210) 4-2013-05981 (220) 02.04.2013 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, hồng

(540) 

  

(731) Đặng Thị Phương  (VN) 
251/30C Lê Quang Định, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 17: Vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su, vật liệu nhồi bằng cao su.  
 

Nhóm 20: Đồ dùng cho giường; đệm (cushion); nệm (mattress); gối; đệm lò xo.  
 

Nhóm 24: Khăn phủ giường, tấm trải phủ giường, mÒn bông, chăn bông khăn trải giường, 
tấm phủ giường, chăn lông vịt, khăn trải giường bằng vải lanh áo gối, vỏ gối, khăn phủ áo 
gối, chăn, vỏ nệm, vỏ đệm.  

 

 
(210) 4-2013-06602 (220) 09.04.2013 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Sông 
Xanh  (VN) 
2/52 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Hạt giống thực vật; cây giống và quả đậu chưa qua xử lý; hoa quả tươi; rau 
tuơi; nấm tươi. 
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(210) 4-2014-05767 (220) 21.03.2014 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 5.11.1; A5.11.11 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ, nâu, nâu 

đậm, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh rong biển 
Thanh Thuỷ  (VN) 
666/50 Lê Trọng Tấn, khu phố 3, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (rong biển); đại lý thông tin thương 
mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.  

 
 

(210) 4-2014-15023 (220) 02.07.2014 

  (441) 27.06.2016 
(731) HUIZHOU SHUN TONG DA RUBBER 

PRODUCTS CO., LTD.   (CN) 
3rd Villagers Group, Ru Hu Xia Village, 
Huicheng Dist., Huizhou, Guangdong, 
China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 17: Vòng bằng cao su; nút bằng cao su; dây bằng cao su; ebonit [cao su cứng]; 
khuôn bằng cao su cứng ebonit; ống bọc ngoài bằng cao su để bảo vệ bộ phận của máy.  

 
 

(210) 4-2014-15928 (220) 11.07.2014 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
SANA WMT  (VN) 
Xóm Tiếu, xã Đại Yên, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu, nước hoa, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem thoa mặt, kem dưỡng da, sáp 
thơm, nước rửa chén, nước tẩy rửa, nước giặt, xà phòng. 

 
 

(210) 4-2014-25968 (220) 28.10.2014 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Đình Sơn   (VN) 

Đội 1, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 
(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép, thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2014-27147 (220) 07.11.2014 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Lê Minh Khang  (VN) 
208/48 Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán chó và các sản phẩm dành cho chó. 
 

Nhóm 41: Huấn luyện chó. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe dành cho chó; phối giống chó. 
 

Nhóm 45: Khách sạn dành cho chó. 
 

 
(210) 4-2014-28007 (220) 14.11.2014 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xám bạc 

(540) 

  

(731) Trần Phúc Hải  (VN) 
B4-04-01, cc Mỹ Phước, 280, Bùi Hữu 
Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ví (bóp). 
 

Nhóm 25: Giầy; dép; thắt lưng (dây nịt) (trang phục). 
 

 
(210) 4-2014-28951 (220) 25.11.2014 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Xanh da trời, xanh lam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Tấn 
Thành Đạt  (VN) 
105/1E ấp Tam Đông, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại như: khăn ướt (khăn lạnh), khăn giấy, giấy vệ sinh.  
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(210) 4-2014-31870 (220) 23.12.2014 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.1; 2.3.1; 26.3.1; A26.3.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khánh  (VN) 
Số 7, ngõ 53, phố Bồ Đề, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp, cắt tóc gội đầu. 
 

 
(210) 4-2015-00718 (220) 12.01.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.17; A1.1.10; A1.1.2; A1.1.20 
(591) Nâu đỏ, vàng cam, vàng cam nhạt, vàng 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hạ Long Biển 
Ngọc   (VN) 
Tổ 3 khu 6, phường Bãi Cháy, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách ven biển và viễn dương; vận tải hành khách đường thủy nội 
địa.  

 

 
(210) 4-2015-05490 (220) 12.03.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 
(731) SEKISUI KAGAKU KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA (DOING 
BUSINESS AS SEKISUI CHEMICAL 
CO., LTD.)   (JP) 
4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8565, JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 11: Bể xử lý nước thải; hệ thống xử lý thoát nước; hệ thống làm sạch chất thải; bể 

xử lý nước thải dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị điều hòa không khí [dùng cho 
mục đích công nghiệp]; thiết bị xử lý tách màng (thiết bị xử lý nước thải); thiết bị lọc 
màng; thiết bị làm sạch nước; bể tự hoại dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị lắp đặt 
ống nghiêng dùng cho bể xử lý nước thải; máy lọc màng dùng cho thiết bị làm sạch nước; 
thiết bị tái sử dụng nước bằng màng siêu lọc [thiết bị xử lý nước thải]; máy nước nóng 
năng lượng mặt trời; máy lọc dùng cho thiết bị xử lý chất thải, buồng vệ sinh (nhà vệ 
sinh); nhà tắm làm sẵn được bán dưới dạng thiết bị; phụ kiện bồn tắm; lò sưởi dùng cho 
mục đích gia dụng (không dùng điện); bệ ngồi được sử dụng với chậu vệ sinh phong cách 
Nhật Bản; chậu vệ sinh; thiết bị ghế ngồi vệ sinh kèm với vòi phun nước để rửa; gói sưởi 
ấm hoặc làm lạnh chứa các hợp chất hóa học sử dụng khi có nhu cầu; bể tự hoại dùng cho 
mục đích gia dụng; bể xử lý nước thải dùng cho mục đích gia dụng, bình nước nóng; thiết 
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bị sấy khô; thiết bị thu hồi [dùng cho xử lý hóa học]; thiết bị phun hơi nước [dùng cho xử 
lý hóa học]; thiết bị làm bay hơi; thiết bị chưng cất; thiết bị trao đổi nhiệt [dùng cho xử lý 
hóa học]; thiết bị sấy khô [dùng cho công nghiệp dệt]; lò đốt công nghiệp; lò phản ứng 
nguyên tử; lò phản ứng hạt nhân; thiết bị sấy khô dùng cho việc thu hoạch; thiết bị sấy 
khô cỏ; nồi hơi [không phải các bộ phận của động cơ, máy động lực]; thiết bị điều hòa 
không khi [dùng cho mục đích công nghiệp]; máy móc và thiết bị làm lạnh; thiết bị khử 
trùng đĩa dùng cho mục đích công nghiệp; vòi nước máy; van điều chỉnh mức trong bình 
chứa; van điều chỉnh mức trong bình chứa; bể tự hoại dùng cho mục đích công nghiệp; lò 
đốt rác, máy làm sạch nước; đèn điện và các thiết bị chiếu sáng khác; thiết bị điện nhiệt 
học trong gia đình; vòng đệm của vòi nước; vòng đệm của vòi nước; bình nước nóng bằng 
khí đốt; chậu rửa bát; tủ lạnh làm mát đá (dùng cho mục đích gia dụng); thiết bị làm sạch 
nước dùng cho mục đích gia dụng; đèn khí đốt. 

 

Nhóm 19: ống nhánh, không bằng kim loại; giá đỡ ống bằng nhựa (ống nhựa cứng); ống 
thoát nước, không bằng kim loại; ống máng, không bằng kim loại; bể chứa nước không 
bằng kim loại (dùng cho công trình xây); phụ kiện cho ống cứng, không làm bằng kim 
loại; ống cứng phi kim dùng cho mục đích xây dựng; thanh tà vẹt đường sắt không làm 
bằng kim loại; thanh tà vẹt đường sắt làm bằng gỗ; vật liệu tổng hợp được làm từ nhựa 
cứng uretan và sợi thủy tinh; vật liệu gia cố không làm bằng kim loại dùng cho xây dựng; 
van ống dẫn nước, không làm bằng kim loại hoặc chất dẻo; vật liệu xây dựng hoặc công 
trình làm từ vôi; đá xây dựng; kính xây dựng; tấm ván chịu lực để ngăn sập đất hoặc lở 
đất, làm bằng vật liệu tổng hợp từ nhựa cứng uretan và sợi thủy tinh; tấm phủ lỗ hổng/chỗ 
trống làm bằng các vật liệu tổng hợp từ nhựa cứng uretan và sợi thủy tinh; gỗ xây dựng; 
vật liệu xây dựng bao gồm tấm, phiến, tấm ván bằng sợi thủy tinh; tấm panen gấp nếp, 
khối; hệ thống máng nước ví dụ như mái hiên, ống dẫn nước mưa và các phụ tùng; ống 
làm bằng đất nung hoặc xi măng; vật liệu làm đường; vật liệu công trình hoặc xây dựng; 
đá nhân tạo hoặc thiên nhiên, xi măng, vôi, vữa, thạch cao và sỏi, ống làm bằng đất sét 
hoặc ống làm bằng xi măng, nhựa đường, hắc ín, dầu hắc ín, nhựa bi-tum, cấu kiện xây 
dựng có thể vận chuyển được; vật liệu xây dựng bằng gốm, gạch và các sản phẩm chịu 
nhiệt; vật liệu xây dựng bằng nhựa bao gồm ống, máng nước, mái nhà tường, cầu thang, 
cửa sổ, cửa ra vào, bảng; vật liệu xây dựng tổng hợp; nhựa đường và các vật liệu xây dựng 
hoặc công trình làm bằng nhựa đường, xi măng và các sản phẩm của xi măng; bục bơi lặn 
không làm bằng kim loại; bảng và bột bằng sợi vô cơ, không làm bằng a-mi-ăng; vật liệu 
xây dựng không làm bằng kim loại; gỗ để làm đường gờ; gỗ đã được gia công; vải không 
dệt được làm từ các sợi tổng hợp sử dụng trong công nghiệp xây dựng; ma-tít làm từ nhựa 
đường dùng cho móng nhà; bể chứa nước của các công trình dùng cho mục đích công 
nghiệp, không bằng kim loại; bể dự trữ chất lỏng của các công trình dùng cho mục đích 
công nghiệp, không bằng kim loại; vải chống xói mòn, chiếu và tấm không làm bằng kim 
loại. 

 
 

(210) 4-2015-06183 (220) 20.03.2015 

  (441) 27.06.2016 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Hoá chất nhuộm màu kính; hoá chất làm mờ kính; chế phẩm ngăn ngừa sự mờ 
kính; chế phẩm chống tĩnh điện, không dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm hóa chất 
để sửa chữa và bảo dưỡng xe ô tô; chế phẩm hóa chất để không thấm nước; hợp chất hóa 
học để sửa chữa kính chắn gió; chất kết dính dùng cho mục đích công nghiệp; chất bịt kín 
(hóa chất) dùng cho bề mặt và bộ phận xe cộ; nhựa epoxy, dạng thô; chế phẩm tẩy dầu 
mỡ dùng cho xe ô tô; chế phẩm để bóc và tách [làm mất kết dính]; chất phụ gia hoá học 
dùng cho dầu; chất phụ gia hóa học dùng cho máy hút bụi hệ thống phun nhiên liệu; chất 
phụ gia hóa học dùng trong bộ tản nhiệt để chống gỉ; chất phụ gia hóa học cho chất làm 
lạnh điều hòa không khí; chất phụ gia hoá học dùng cho nhiên liệu động cơ; nước pha axit 
để sạc ắc qui; dịch hãm dùng cho phanh; chất lỏng trợ lực tay lái; chất lỏng dẫn động; 
chất làm mát động cơ xe cộ. 

 
Nhóm 02: Sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ; sơn lót; sơn; sơn phủ; mỡ chống gỉ; dầu 
chống gỉ; chế phẩm chống gỉ cho xe cộ; chế phẩm bảo vệ kim loại. 

 
Nhóm 03: Chất lỏng làm sạch kính chắn gió; sáp đánh bóng; chế phẩm tẩy sạch gỉ; chế 
phẩm tẩy sơn, thuốc màu, thuốc vẽ; chế phẩm làm sạch; chế phẩm làm sáng bóng [chất 
làm bóng]; nước hoa; nước thơm cô-lô-nhơ. 

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; dầu động cơ; mỡ để bôi trơn; 
dầu thầu dầu dùng cho mục đích kỹ thuật nhiên liệu. 

 
Nhóm 05: Hộp thuốc cấp cứu [có chứa thuốc bên trong]; chất khử mùi không dùng cho 
người hoặc động vật; chế phẩm làm trong sạch không khí; chế phẩm khử mùi không khí; 
hộp thuốc [xách tay] [có chứa thuốc]; thực phẩm cho em bé; chất tẩy uế dùng cho mục 
đích vệ sinh; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 

 
Nhóm 11: Máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị lọc không khí; thiết bị chống loá 
mắt cho ô tô [phụ kiện của đèn]; hệ thống làm tan băng dùng cho xe cộ; quạt [bộ phận 
của hệ thống điều hoà không khí]; đèn pha dùng cho xe cộ mặt đất; thiết bị sưởi dùng cho 
xe cộ; thiết bị ion hoá dùng để xử lý không khí hoặc nước; đèn chỉ dẫn hướng đi cho xe cộ 
mặt đất; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; nắp bộ tản nhiệt; bộ tản nhiệt [sưởi 
ấm, đốt nóng]; đèn phản quang cho xe cộ; thiết bị và máy làm lạnh; thiết bị và hệ thống 
thông gió [điều hoà không khí]; đèn điện; vỏ đèn; thiết bị khuếch tán ánh sáng; đèn pin 
[đèn để soi sáng]. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; tấm phủ sàn; chiếu; thảm dầy trải sàn; thảm dùng cho xe cộ mặt 
đất. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn xe cộ, bộ phận kết cấu và phụ kiện của chúng; 
đại lý bán xe cộ; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; biên tập thông tin vào cơ sở 
dữ liệu máy tính; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo và 
công bố ra công chúng về xe cộ; đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin về xe cộ mặt 
đất, cụ thể là cung cấp thông tin về sản phẩm và thông tin so sánh giá cả cho người tiêu 
dùng; dịch vụ thông tin, cụ thể là cung cấp thông tin so sánh giá cả trong lĩnh vực nhiên 
liệu. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông bằng thiết bị trên xe cộ; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu 
cuối máy tính thông tin liên lạc bằng điện thoại; cung cấp quyền truy cập mạng máy tính 
toàn cầu cho người sử dụng; truyền tin, âm thanh và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; 
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truyền dữ liệu số thu được từ thiết bị trên xe cộ; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu cho 
thuê thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 40: Tái chế rác và phế thải; tái chế xe cộ mặt đất, bộ phận cấu thành và phụ kiện 
của chúng, tuyển chọn rác và vật liệu tái chế [chuyển hoá]; khôi phục lại các bộ phận đã 
sử dụng được trang bị cho xe cộ mặt đất; tái chế phế thải thành vật liệu mới hoặc sản 
phẩm mới [tái chế phế thải]; thông tin về xử lý vật liệu; gia công vật liệu theo đơn đặt 
hàng [cho người khác]. 

 
Nhóm 41: Xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm 
những bài quảng cáo]; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức các cuộc thi 
thể thao; quản lý và sắp xếp các cuộc thi thể thao có động cơ; đặt vé xem các sự kiện đua 
xe có động cơ và/hoặc các cuộc thi thể thao có động cơ; dịch vụ hướng dẫn lái xe; thông 
tin về giáo dục; dịch vụ giáo dục; cung cấp các thiết bị thể thao; cho thuê thiết bị thể thao, 
ngoại trừ xe cộ; dịch vụ giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp thông tin về thời tiết; cho thuê không gian lưu trữ trên máy 
tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; giám sát 
hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; giám sát dữ liệu thu được từ thiết bị trên xe cộ; 
chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; dịch vụ phân tích và 
nghiên cứu dữ liệu thu được từ thiết bị trên xe cộ; tư vấn về công nghệ; tư vấn trong lĩnh 
vực tiết kiệm năng lượng thử nghiệm xe cộ (kiểm tra trên đường). 

 
Nhóm 45: Dịch vụ cá nhân và xã hội được đưa ra bởi người khác để đáp ứng nhu cầu của 
người lái xe và hành khách trong việc bố trí và khởi động từ xa cho bộ sạc điện và điều 
hòa không khí trong xe chạy điện; dịch vụ cá nhân và xã hội cho người khác, bao gồm 
cung cấp dịch vụ được thực hiện qua điện thoại, thư điện tử hoặc tin nhắn văn bản cho 
từng khách hàng cụ thể với thiết bị có sẵn trên xe của khách hàng để đáp ứng nhu cầu cá 
nhân của khách hàng; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến cho người lái xe và hành khách cho 
xe cộ mặt đất, theo dõi xe cộ mặt đất bị đánh cắp, theo dõi tài sản ăn cắp cho người lái xe 
và hành khách cho xe cộ mặt đất; dịch vụ an ninh liên quan đến xe cộ mặt đất. 

 

 
(210) 4-2015-06762 (220) 26.03.2015 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CHITTENDEN, ANGELA   (US) 

17742 Cowan, Irvine CA 92614, United 
States  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục dành cho diễn viên múa, cụ thể là, áo thun ngắn tay, áo nỉ, quần 
dài, quần ống bó, quần đùi và áo khoác choàng; giầy dùng được dưới nước; giầy dùng 
trong thể thao; quần dài của trẻ em; trang phục tắm; bộ quần áo tắm; quần áo dùng để 
choàng bên ngoài đồ tẳm biển ở bãi biển; váy mặc bên ngoài đồ tắm biển ở bãi biển; đồ đi 
ở chân dùng ở bãi biển; giầy dùng ở bãi biển; quần áo mặc ở bãi biển; thắt lưng (trang 
phục); thắt lưng dùng cho trang phục; giầy dùng để đi trên tầu biển; trang phục mặc phía 
dưới; áo sơ mi nam có khuy cố định cổ áo; trang phục dùng trong thể thao, cụ thể là, quần 
dài bó sát; trang phục dùng trong thể thao, cụ thể là, áo bó sát; trang phục dùng trong thể 
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thao, cụ thể là, quần đùi bó sát; trang phục dùng để tập Judo; trang phục, cụ thể là, vật giữ 
ấm cảnh tay; trang phục, cụ thể là, quẳn lửng; trang phục, cụ thể là, trang phục dân gian; 
trang phục, cụ thề là, quần dài làm bằng chất liệu kaki; trang phục, cụ thể là, vật giữ ấm 
đầu gối; trang phục, cụ thể là, khăn ống đeo ở cổ; trang phục, cụ thể là, trang phục choàng 
bên ngoài; trang phục hóa trang được sử dụng trong trò chơi thiết kế quần áo của trẻ em; 
trang phục dùng khi nhảy; giầy nhảy; dép lê dùng khi nhảy; quần lót; quần âu; áo sơ mi 
(âu phục); bộ âu phục; áo váy; trang phục chống bụi; váy dạ hội; trang phục mặc để trượt 
băng nghệ thuật, cụ thể là, áo sơ mi, áo cánh (dành cho nữ giới), áo nịt len, quần dài, quần 
áo bó, vật giữ ấm chân, vật giữ ấm đầu gối, bộ đồ nỉ ấm mặc để chơi thể thao hoặc quần 
áo thường ngày, bộ đồ ấm và rộng mặc để luyện thể thao hoặc thường phục, trang phục 
hóa trang, áo thun ngắn tay, áo váy, giầy, giầy trượt băng; trang phục bơi bó sát có miếng 
độn ngực; găng tay; giầy thể dục; đồ đội đầu; dải băng buộc đầu chống mồ hôi; dải băng 
buộc đầu (trang phục); áo nỉ có mũ; mũ trùm đầu; áo khoác choàng; áo nịt len; bộ đồ 
dùng khi chạy bộ; áo thun dệt kim; thắt lưng da; áo sơ mi dài tay; bộ đồ dùng khi chạy; 
dép và giầy dùng ở bãi biển; đồ lót mặc ở bên trong dùng để giảm cân của phụ nữ; áo sơ 
mi; áo sơ mi và áo sơ mi ngắn tay; áo sơ mi và váy trong; áo sơ mi dành cho trẻ em; áo sơ 
mi công sở; bộ đồ ngắn; áo phông ngắn tay hoặc dài tay; cái băng vai; cái băng vai dùng 
cho trang phục; bộ váy công sở; váy và áo váy; áo ngủ; áo thun thể thao; áo thun thể thao 
ngắn tay; áo khoác ngoài trang phục công sở; bộ quần áo công sở; trang phục tránh nắng, 
cụ thể là, áo sơ mi, áo cánh (dành cho nữ giới), áo nịt len, quần dài, quần áo bó, áo thun 
ngắn tay, quần áo, quần áo dành cho trẻ em, quần áo mặc ở bãi biển, bộ đồ bơi hai mảnh, 
quần áo dùng để đi biển; dải băng thấm mồ hôi (trang phục); áo khoác ngoài thắm mồ 
hôi; quần dài thấm mồ hôi; áo sơ mi thấm mồ hôi; quần đùi thấm mồ hôi; bộ đồ thấm mồ 
hôi; bộ quần áo nỉ; mũ dùng để bơi; bộ đồ bơi liền mảnh; quần dùng khi bơi lội; đồ dùng 
để mặc khi bơi lội; mũ bơi; mũ trùm đầu dùng trong bơi lội; trang phục bơi; quần bơi; 
quần áo bơi hai mảnh; áo phông; giầy có để bàn to; áo thun ngắn tay; cà vạt; trang phục 
mặc phía trên; bộ quần áo tắm và rộng mặc để luyện thể thao hoặc thường phục; bộ quần 
áo dùng khi huấn luyện; trang phục mặc khi đi du lịch được đóng gói bao gồm áo khoác 
mặc được hai mặt, quần dài, váy, trang phục mặc phía trên và thắt lưng hoặc khăn quàng 
cổ; quần dài công sở thấm mồ hôi; bộ quần áo giữ ấm; bộ quần áo thể thao dùng khi khởi 
động trước cuộc đấu; trang phục có thể mặc được và quần áo, cụ thể là, áo sơ mi; trang 
phục của phụ nữ, cụ thể là, áo sơ mi, áo váy, váy, áo cánh (dành cho phụ nữ); đồ khoác 
ngoài; dải băng đeo ở cổ tay; dải đeo tay; quần dài dùng để tập yoga; áo thun dùng để tập 
yoga.  

 

 
(210) 4-2015-07575 (220) 03.04.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ yên chi, hổ phách, lam sẫm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hùng Hòa  (VN) 
181/31/15 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhựa dẻo (bán thành phẩm), nhựa nhân tạo (bán thành phẩm), nhựa 

tổng hợp (bán thành phẩm), chất dẻo bán thành phẩm. 
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(210) 4-2015-12193 (220) 18.05.2015 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Đức   (VN) 
Số 67, ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, 
huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón lá; chất kích thích sinh trưởng cây trồng; chất kích thích tố 
để điều hòa sinh trưởng cây trồng.  

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bệnh; thuốc trừ động vật có hại; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ bệnh cho cây. 

 
 

(210) 4-2015-16155 (220) 22.06.2015 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH Uy Kiệt  (VN) 

Thửa đất 12, 340, TBĐ 16, đường ĐH 
409, tổ 4, khu phố Ông Đông, phường 
Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 08: Cái muôi [dụng cụ cầm tay]; cái nĩa (dùng để ăn uống); dĩa (dùng để ăn uống); 
thìa (dùng để ăn uống); dao; dao làm bếp.  

 

Nhóm 21: Sản phẩm gia dụng bằng nhựa: ly (cốc), đĩa, chén, tô (bát), hộp [đồ chứa đựng], 
khay dùng cho mục đích gia đình, chậu [đồ chứa đựng], xô, nắp đậy đĩa. 

 
 

(210) 4-2015-16614 (220) 26.06.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) A22.3.5 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần lưới Thái 

Việt   (VN) 
166 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lưới dùng trong công nghiệp, thực phẩm hương liệu, hàng nông hải 
sản, hạt nhựa, hóa chất, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, nguyên liệu phục vụ ngành 
công - nông - ngư nghiệp, xe có động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ, hàng may mặc, 
đồ thể thao, đồ bảo hộ lao động; quảng cáo. 
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(210) 4-2015-21232 (220) 10.08.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; 7.1.1; 7.1.24; 1.5.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đô thị Cần 
Thơ  (VN) 
Số 05, đường Võ Thị Sáu, phường An 
Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 
(511)   Nhóm 31: Rau, đậu quả các loại (chưa chế biến) và hoa, cây cảnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán hoa kiểng, cây xanh các loại. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa nhà cửa, công trình phụ trợ, đường xá; lắp đặt, sửa chữa 
bảo dưỡng hệ thống, thiết bị điện; bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; cho 
thuê thiết bị, máy móc xây dựng.  

 
Nhóm 39: Vận chuyển và tích trữ rác; thu gom rác thải không độc hại, độc hại; vận tải 
bằng ô tô; cho thuê xe cộ, các đồ dùng hữu hình khác như nhà vệ sinh lưu động. 

 
Nhóm 40: Xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại và độc hại; tái chế rác thải và phế thải; 
dịch vụ phân loại rác và chất thải; xử lý nước thải. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ trang trí chăm sóc, bảo dưỡng hoa kiểng, cây xanh; thiết kế cây cảnh; 
dịch vụ trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. 

 

 
(210) 4-2015-21313 (220) 11.08.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TRAVI  (VN) 
22/7 đường số 21, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa tay khô thảo dược; nước xúc miệng thảo dược; chế phẩm khử mùi cơ 

thể thảo dược [chế phẩm vệ sinh, không dùng cho mục đích y tế]; chế phẩm khử hôi nách 
thảo dược; chế phẩm khử mùi hôi miệng thảo dược.  

 
Nhóm 05: Túi khử mùi thảo dược; chế phẩm khử mùi nón bảo hiểm thảo dược; chế phẩm 
khử mùi giày dép thảo dược; chế phẩm xịt phòng thảo dược. 

 
Nhóm 29: Phấn hoa dùng làm thực phẩm cho người. 

 
Nhóm 30: Mật ong; sữa ong chúa [không dùng cho mục đích y tế]. 
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(210) 4-2015-22058 (220) 17.08.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Trắng, xanh dương, da cam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần FPT   (VN) 

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng trong khoa học [không dùng trong y tế hoặc thú y]; 

hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong công nghiệp; hóa chất sử dụng 
trong lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; 
hóa chất bảo quản thực phẩm.  

 
Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn, chế phẩm chống gỉ, sơn phủ, phẩm màu cho thực 
phẩm, mực in.  

 
Nhóm 03: Vật liệu mài mòn, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], hương 
liệu [tinh dầu]; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm.  

 
Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hóa chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu động vật 
dùng cho mục đích công nghiệp, nến, than cốc; năng lượng điện, nhiên liệu. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thuốc diệt cỏ; 
thuốc trừ sâu, chất tẩy uế.  

 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; hợp kim để hàn, đồng thiếc, quặng sắt, lá và tấm 
kim loại.  

 
Nhóm 07: Động cơ máy bay, máy nông nghiệp, băng tải, máy phát điện, máy lọc, thang 
máy.  

 
Nhóm 08: Mũi khoan, hộp dao cạo, dao gọt, đĩa, búa (dụng cụ cầm tay). 

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí, bộ tích nhiệt, lò phản ứng hạt nhân, thiết bị sinh 
hơi nóng của bồn tắm, đèn chiếu sáng.  

 
Nhóm 12: Máy bay, thiết bị máy móc và dụng cụ hàng không, xe đạp, xe ô tô, xe máy.  

 
Nhóm 13: Đạn dược, pháo hoa, nòng súng, vỏ đạn, đạn, chất nổ. 

 
Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian (đồng hồ), kẹp cài ca vát, kim cương, đồ trang sức.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử tổng hợp.  

 
Nhóm 17: Gôm ở dạng thô hoặc bán thành phẩm, nhựa acrylic [bán thành phẩm], nhựa 
mủ [cao su]; cao su tổng hợp.  
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Nhóm 19: Đá nhân tạo, nhựa rải đường, gạch, kính xây dựng, đá vôi, ván sàn gỗ.  

 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật, ghế, bàn làm việc, khung ảnh, tủ ly.  

 

Nhóm 21: Bể cá trong nhà, chậu [đồ chứa đựng]; chai lọ, chổi, đồ gốm cho mục đích gia 

dụng. 

 

Nhóm 22: Túi [bao tải] cho việc vận chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu có số lượng lớn; 

bông dạng thô; lông vịt; rong biển; vải bạt.  

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu, sợi len, tơ đã xe, kim tuyến để thêu thùa.  

 

Nhóm 24: Chăn, vỏ đệm, dạ thô; vải dệt kim, vải len.  

 

Nhóm 26: Hoa giả, hộp đựng đồ khâu vá, dải viền để trang trí quần áo, đồ để thêu trang 

trí.  

 

Nhóm 27: Tấm thảm, giấy dán tường, tấm lót dưới thảm, thảm chống trơn, chiếu đan từ 

lau sậy. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi, bài lá, đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo], trò 

chơi đông người, máy để tập luyện thể lực.  

 

Nhóm 29: Bơ, pho mát, thực phẩm làm từ cá, trái cây đông lạnh, thịt, sữa.  

 

Nhóm 30: Bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, cacao, bánh kẹo, kem lạnh.  

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật, động vật sống, cây Noel, quả tươi, gia cầm sống.  

 

Nhóm 32: Bia, nước uống có gaz, nước [đồ uống], nước ép trái cây.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu vang, rượu gạo, đồ uống được chưng cất; đồ 

uống hoa quả có cồn.  

 

Nhóm 34: Thuốc lá; diêm; tẩu thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; đầu lọc thuốc 

lá điếu. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ mài mòn, dịch vụ giết mổ động vật, dịch vụ nhuộm, chạm trổ, gia công 

gỗ, xử lý len.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, cho thuê chỗ ở 

tạm thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, dịch vụ quán cà phê.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khỏe; nhà nghỉ dưỡng bệnh, bệnh viện.  
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(210) 4-2015-22059 (220) 17.08.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 
(731) Công ty cổ phần FPT   (VN) 

Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng trong khoa học không dùng trong y tế hoặc thú y; hoá 

chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong công nghiệp; hoá chất sử dụng trong 
lâm nghiệp, trừ chất diệt nấm, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng, hoá 
chất bảo quản thực phẩm. 

 
Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn, chế phẩm chống gỉ, sơn phủ, phẩm màu cho thực 
phẩm, mực in. 

 
Nhóm 03: Vật liệu mài mòn, chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể], hương 
liệu tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm làm sạch; mỹ phẩm. 

 
Nhóm 04: Chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên liệu động cơ; dầu động vật 
dùng cho mục đích công nghiệp; nến, than cốc; năng lượng điện, nhiên liệu. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thuốc diệt cỏ; 
thuốc trừ sâu, chất tẩy uế. 

 
Nhóm 06: Hợp kim của kim loại thường; hợp kim để hàn, đồng thiếc, quặng sắt, lá và tấm 
kim loại. 

 
Nhóm 07: Động cơ máy bay, máy nông nghiệp, băng tải, máy phát điện, máy lọc, thang 
máy. 

 
Nhóm 08: Mũi khoan, hộp dao cạo, dao gọt, đĩa, búa (dụng cụ cầm tay).  

 
Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí, bộ tích nhiệt, lò phản ứng hạt nhân, thiết bị sinh 
hơi nóng của bồn tắm, đèn chiều sáng. 

 
Nhóm 12: Máy bay, thiết bị máy móc và dụng cụ hàng không, xe đạp, xe ô tô, xe máy. 

 
Nhóm 13: Đạn dược, pháo hoa, nòng súng, vỏ đạn, đạn, chất nổ.  

 
Nhóm 14: Dụng cụ đo thời gian (đồng hồ), kẹp cài ca vát, kim cương, đồ trang sức.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; nhạc cụ điện tử tổng hợp.  

 
Nhóm 17: Gôm ở dạng thô hoặc bán thành phẩm, nhựa acrylic [bán thành phẩm], nhựa 
mủ [cao su]; cao su tổng hợp. 
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Nhóm 19: Đá nhân tạo, nhựa rải đường, gạch, kính xây dựng, đá vôi, ván sàn gỗ.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ thuật, ghế, bàn làm việc, khung ảnh, tủ ly.  
 

Nhóm 21: Bể cá trong nhà, chậu [đồ chứa đựng chai lọ, chổi, đồ gốm cho mục đích gia 
dụng. 

 

Nhóm 22: Túi [bao tải] cho việc vận chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu có số lượng lớn; 
bông dạng thô; lông vịt; rong biển; vải bay. 

 

Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu, sợi len, tơ đã xe, kim tuyến để thêu thùa.  
 

Nhóm 24: Chăn, vỏ đệm, dạ thô; vải dệt kim, vải len.  
 

Nhóm 26: Hoa giả, hộp đựng đồ khâu vá, dải viền để trang trí quần áo, đồ để thêu trang 
trí. 

 

Nhóm 27: Tấm thảm, giấy dán tường, tấm lót dứơi thảm, thảm chống trơn, chiếu đan từ 
lau sậy. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi, bài lá, đồ trang trí cho cây Noel [trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo], trò 
chơi đông người, máy để tập luyện thể dục. 

 

Nhóm 29: Bơ, pho mát, thực phẩm làm từ cá, trái cây đông lạnh, thịt, sữa.  
 

Nhóm 30: Bánh quy, bánh mỳ, bánh ngọt, cacao, bánh kẹo, kem lạnh.  
 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật, động vật sống, cây noel, quả tươi, gia cầm sống. 
 

Nhóm 32: Bia, nước uống có gaz, nước, nước ép trái cây.  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu vang, rượu gạo, đồ uống được chưng cất; đồ 
uống hoa quả có cồn. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá; diêm; tẩu thuốc lá; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; đầu lọc thuốc 
lá điếu. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ mài mòn, giết mổ động vật, dịch vụ nhuộm, chạm trổ, gia công gỗ) xứ 
ly len. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, cho thuê chỗ ở 
tạm thời; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, dịch vụ quán cà phê. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khỏe; nhà nghỉ dưỡng bệnh, bệnh viện.  
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, thiết bị và dụng cụ chụp ảnh, thiết bị và dụng cụ 
quay phim, thiết bị và dụng cụ quang học và thiết bị và dụng cụ giảng dạy; thiết bị và 
dụng cụ để thực hiện chuyển mạch, chuyển đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc kiểm soát điện; 
thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
để ghi; máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy vi tính; phần cứng và 
phần mềm máy tính; dụng cụ xử lý dữ liệu; máy vi tính; phần cứng máy tính; máy chủ; 
máy chủ mạng; máy chủ internet; phần cứng mạng máy tính và thông tin liên lạc; thiết bị 
trung tâm chuyển tiếp dữ liệu máy tính đến các thiết bị khác, bộ định tuyến, bộ điều 
khiển, bộ chuyển mạch và điểm truy cập mạng không dây; phần cứng lưu trữ máy tính; 
máy chủ lưu trữ; máy chủ mạng lưu trữ (SAN); phần cứng mạng lưu trữ truyền tệp tin 
(NAS); phần cứng máy tính và phần cứng thông tin liên lạc cho mạng lưu trữ; ổ cứng sao 
lưu dữ liệu; ổ đĩa; mảng đĩa và vỏ ngoài; bộ điều chỉnh mảng đĩa độc lập dự phòng 
(RAID); thiết bị tiếp hợp đường truyền dẫn vào máy chủ; hệ thống lưu trữ dữ liệu bao 
gồm phần cứng máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính và phần mềm hệ điều hành; hệ thống 
công nghệ thông tin được tích hợp bao gồm máy tính đồng quy, phần cứng và phần mềm 
lưu trữ và nối mạng; hệ thống công nghệ thông tin mođula; thiết bị ngoại vi máy tính; 
bảng ký hiệu/bảng chỉ dẫn kỹ thuật số; bộ băng từ cho máy tính; băng trống để lưu trữ dữ 
liệu máy tính; mạch nhớ; dụng cụ bán dẫn, bảng mạch đã in, mạch tích hợp và linh kiện 
điện tử; phần mềm máy tính; hệ điều hành máy tính; phần mềm máy tính và phần mềm cố 
định để điều hành phần cứng và thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm máy chủ; phần 
mềm nối mạng; phần mềm đám mây; phần mềm cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu và kho 
dữ liệu; phần mềm lưu trữ; phần mềm ảo hóa; phần mềm máy tính để đặt cấu hình, cung 
cấp, triển khai, kiểm soát, quản lý và ảo hóa máy tính, máy tính chủ và thiết bị lưu trữ dữ 
liệu; phần mềm để điều hành, quản lý, tự động hóa và ảo hóa mạng máy tính; phần mềm 
máy tính cho mạng do phần mềm tự xác định; phần mềm điều hành mạng cục bộ (LAN); 
phần mềm điều hành mạng toàn cục (WAN); phần mềm máy tính để kết nối hệ thống 
máy tính, máy chủ và thiết bị lưu trữ khác loại; phần mềm để quản lý và tự động hóa cơ sở 
hạ tầng đám mây; phần mềm máy tính được sử dụng để chạy các ứng dụng trên cơ sở điện 
toán đám mây; phần mềm máy tính công nghệ đám mây được sử dụng trong ứng dụng 
doanh nghiệp, quản lý cơ sở dữ liệu, và lưu trữ điện tử dữ liệu; phần mềm máy tính để 
giám sát việc thực hiện công nghệ đám mây, trang tin điện tử và ứng dụng; phần mềm 
máy tính để quản lý công nghệ thông tin, quản lý cơ sở hạ tầng  công nghệ thông tin, 
quản lý từ xa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý và kiểm kê tài sản công nghệ 
thông tin, tự động hóa quy trình công nghệ thông tin, quản lý vòng đời thiết bị công nghệ 
thông tin, bảo mật công nghệ thông tin, báo cáo và dự báo công nghệ thông tin, giám sát 
lỗi và hiệu suất của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, và phần mềm trợ giúp/hỗ trợ dịch 
vụ công nghệ thông tin; phần mềm máy tính để bảo vệ và bảo mật dữ liệu; phần mềm máy 
tính để cung cấp bảo mật cho máy tính, mạng và truyền thông điện tử; phần mềm bảo mật 
ứng dụng và mạng; phần mềm máy tính để giám sát truy cập và phạm vi hoạt động mạng 
máy tính; phần mềm máy tính để truy cập ứng dụng bảo mật; phần mềm mã hóa và giải 
mã dữ liệu và văn bản; phần mềm viết mật mã; phần mềm xác thực người dùng máy tính; 
phần mềm để tuân thủ việc giám sát, báo cáo và phân tích thông tin bảo mật; phần mềm 
quản lý tri thức và rủi ro trong bảo mật công nghệ thông tin; phần mềm sao lưu, phục hồi 
và lưu trữ dữ liệu; phần mềm máy tính để chống trùng lặp dữ liệu; phần mềm quản lý cơ 
sở dữ liệu; phần mềm máy tính được sử dụng để đọc và đánh giá nội dung được xác định 
trên mạng máy tính toàn cầu, cơ sở dữ liệu và/hoặc mạng; phần mềm máy tính để tích hợp 
ứng dụng và cơ sở dữ liệu; phần mềm tra cứu; phần mềm là phương tiện tra cứu trên máy 
tính; phần mềm để tra cứu cơ sở dữ liệu; phần mềm máy tính để tạo ra cơ sở dữ liệu có thể 
tra cứu được thông tin và dữ liệu; phần mềm hoạt động và tự động hóa kho dữ liệu máy 
tính; phần mềm hoạt động và tự động hóa trung tâm dữ liệu; phần mềm máy tính để 
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truyền, lưu trữ, xử lý và tái tạo dữ liệu; phần mềm máy tính để truy cập, truy vấn và phân 
tích thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu; phần mềm quản lý thông tin 
và tri thức; phần mềm tri thức kinh doanh; phần mềm mà cung cấp thời gian thực, được 
tích hợp tri thức quản lý kinh doanh bằng cách kết hợp thông tin từ các cơ sở dữ liệu khác 
nhau; phần mềm phân tích dữ liệu kinh doanh và dữ liệu lớn; phần mềm máy tính mà tự 
động hóa việc xử lý thông tin và dữ liệu không có cấu trúc, nửa cấu trúc và có cấu trúc 
được lưu trữ trên mạng máy tính và internet; phần mềm nhận thức quy trình kinh doanh; 
phần mềm quản lý quan hệ khách hàng; phần mềm quản lý nguồn lực và rủi ro cho doanh 
nghiệp; phần mềm quản lý dự án; phần mềm quản lý bản ghi; phần mềm thương mại điện 
tử; công cụ phát triển và triển khai phần mềm; công cụ phát triển phần mềm để tạo ra ứng 
dụng internet di động và giao diện người dùng; phần mềm kiểm tra và phân phối ứng 
dụng; phần mềm quản lý vòng đời của ứng dụng và thiết bị; phần mềm cơ sở hạ tầng do 
phần mềm tự xác định; phần mềm máy tính mà cung cấp truy cập trên cơ sở trang tin điện 
tử đến ứng dụng và dịch vụ thông qua một hệ điều hành trang tin điện tử hoặc giao diện 
cổng chính; phần mềm để tự động hóa và quản lý dịch vụ, hoạt động và lập dự toán cho 
công nghiệp tiện ích; phần mềm quản lý li xăng phần mềm. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị); ấn phẩm trong lĩnh vực 
máy tính và công nghệ thông tin; sách mỏng về phát triển công nghệ; các hướng dẫn để 
tham khảo được in sẵn, bảng tin kỹ thuật in sẵn, bảng dữ liệu in sẵn và danh mục sản 
phẩm được in sẵn trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin; bản hướng dẫn hoạt 
động của sản phẩm và dịch vụ cho máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp các 
chức năng hành chính văn phòng; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh 
doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực cải 
tiến quy trình kinh doanh và thuê ngoài quy trình kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh 
trong lĩnh vực kiến trúc doanh nghiệp; dịch vụ thuê ngoài về công nghệ thông tin và cung 
cấp người lao động cho các dự án công nghệ thông tin; dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh 
doanh; dịch vụ lập kế hoạch chiến lược về công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn quản lý tài 
sản công nghệ thông tin; biên dịch và hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ đặt hàng các sản phẩm 
phần cứng, phần mềm và thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ kinh doanh, cụ thể là hỗ trợ 
người khác trong việc đàm phán và phát triển quan hệ đối tác kinh doanh và liên kết kinh 
doanh; dịch vụ lập các chương trình tiếp thị và quảng bá trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin và công nghệ máy tính; dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; dịch vụ thương mại điện 
tử liên quan đến máy vi tính, phần mềm máy tính, phần cứng máy tính, thiết bị nối mạng 
máy tính, thiết bị bảo vệ máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ phân loại thông tin, 
cụ thể là phân loại và tổ chức dữ liệu cho mục đích quản lý bản ghi; cung cấp một trang 
thông tin điện tử có tính năng là một địa điểm họp chợ trực tuyến của người bán và người 
mua về các sản phẩm và dịch vụ máy tính; dịch vụ quản lý tri thức kinh doanh; phân tích 
dữ liệu kinh doanh; dịch vụ lập hóa đơn. 

 
Nhóm 36: Bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ mua bán tài chính và cho 
thuê tài chính; xử lý, quản lý và quản trị các chương trình y tế và phúc lợi dành cho người 
lao động; cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch qua thẻ tín dụng cho người khác; cung cấp 
dịch vụ xử lý các yêu cầu đòi bảo hiểm cho người khác; dịch vụ phân tích và tư vấn tài 
chính cho việc tổ chức và quản lý ngân hàng và các hoạt động tài chính; quản lý tài sản tài 
chính. 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa, lắp đặt nhà cửa; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa máy 
tính, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần 
cứng mạng và lắp đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng của thiết bị viễn thông. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền giọng nói, dữ liệu, đồ 
họa, hình ảnh, âm thanh và viđêô bằng phương tiện mạng viễn thông, mạng truyền thông 
không dây, và internet; truyền thông tin qua mạng thông tin liên lạc điện tử; cung cấp 
kênh liên lạc điện tử đảm bảo thời gian thực qua một mạng máy tính; dịch vụ cung cấp kết 
nối riêng ảo, cụ thể là thông tin liên lạc điện tử  riêng và đảm bảo qua một mạng máy tính 
riêng hoặc công cộng; tư vấn trong lĩnh vực thông tin liên lạc và viễn thông; cung cấp các 
phòng đàm thoại trực tuyến, bảng thông tin và các diễn đàn để truyền thông điệp giữa 
người sử dụng với nhau trong lĩnh vực máy tính, phần mềm, công nghệ thông tin và lợi 
ích chung; truyền tài liệu âm thanh và viđêô trên internet; dịch vụ điện thoại qua giao thức 
internet (VOIP); dịch vụ chia sẻ tài liệu, cụ thể là truyền điện tử dữ liệu thông qua mạng 
máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giáo dục và đào tạo, cụ thể 
là tổ chức các lớp học, các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề và các cuộc thảo luận liên 
quan đến lĩnh vực máy tính, phần mềm, thương mại điện tử và công nghệ thông tin; tạp 
chí trực tuyến cụ thể là các blog đăng tải các thông tin liên quan đến lĩnh vực máy tính, 
phần mềm, thương mại điện tử và công nghệ thông tin. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế liên quan đến 
chúng; các dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính; dịch vụ máy tính, dịch vụ phần mềm, dịch vụ đám mây và dịch vụ 
công nghệ thông tin; dịch vụ máy tính; dịch vụ phân tích, lập kế hoạch, tích hợp và thiết 
kế hệ thống máy tính; tích hợp hệ thống máy tính và phần mềm; tích hợp hệ thống máy 
tính và mạng máy tính; quản trị hệ thống máy tính cho người khác; thuê và cho thuê phần 
cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; dịch vụ tư vấn máy tính; tư vấn về thiết kế, 
lựa chọn và sử dụng phần cứng máy tính và hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; dịch vụ tư vấn cho người khác trong lĩnh vực lựa chọn, thực hiện và sử dụng phần 
mềm máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phần mềm như là một dịch vụ; dịch vụ tư 
vấn internet; dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin và biến đổi, tích hợp, đổi mới, di chú, thiết kế, phát triển, thực hiện, kiểm tra, tối ưu 
hóa, điều hành và quản lý ứng dụng; tư vấn trong lĩnh vực điện toán đám mây và dữ liệu 
lớn; tư vấn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng đám mây; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực cấu trúc 
trung tâm dữ liệu, giải pháp điện toán đám mây công cộng và riêng, và đánh giá và thực 
hiện công nghệ internet và dịch vụ công nghệ internet; tư vấn trong lĩnh vực bảo mật, 
quản trị và tuân thủ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực bảo mật máy tính và bảo mật thông tin 
và quản lý rủi ro công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực công nghệ thông tin về 
chuyển đổi nơi làm việc mang tính di động; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm 
truyền thông hợp nhất; tư vấn liên quan đến khía cạnh công nghệ thông tin của quá trình 
kinh doanh; tư vấn trong lĩnh vực giải pháp công nghệ thông tin để quản lý quan hệ khách 
hàng, tài chính và hành chính, nguồn lực con người, tiền lương và xử lý văn bản; tư vấn 
trong lĩnh vực quản lý phân phối ứng dụng; tư vấn trong lĩnh vực tối ưu hóa tiếp thị; tư vấn 
trong lĩnh vực hệ thống công nghệ thông tin đồng quy; tư vấn trong lĩnh vực đồng quy 
công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin siêu đồng quy; tư vấn trong lĩnh 
vực dịch vụ công nghiệp tiện ích, điều hành và lập hóa đơn cho công nghiệp tiện ích; tư 
vấn trong lĩnh vực môi trường và hiệu suất năng lượng; dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ 
thể là nghiên cứu và thiết kế trong lĩnh vực phần cứng mạng máy tính và kiến trúc trung 
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tâm dữ liệu máy tính; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực kiến trúc trung tâm dữ liệu; 
cung cấp quyền sử dụng tạm thời trung gian trực tuyến không tải về được để cung cấp một 
giao diện giữa ứng dụng phần mềm và hệ điều hành; cung cấp quyền sử dụng tạm thời 
phần mềm điện toán đám mây trực tuyến không tải về được để sử dụng trong quản lý cơ 
sở dữ liệu và lưu trữ điện tử dữ liệu; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy 
tính; dịch vụ lập trình máy tính; phát triển chương trình phần mềm điều khiển và phần 
mềm hệ điều hành; phát triển, đổi mới và tích hợp công nghệ đám mây cho ứng dụng 
phần mềm; dịch vụ cài đặt, duy trì và cập nhật phần mềm; kiểm tra/thử nghiệm hoạt động 
và chức năng của máy tính, mạng và phần mềm; dịch vụ phát triển và tư vấn phần mềm 
công nghệ kinh doanh; dịch vụ lập trình máy tính cho người khác trong lĩnh vực quản lý 
cấu hình phần mềm; phát triển phần mềm máy tính trong lĩnh vực ứng dụng di động; cập 
nhật và duy trì phần mềm máy tính dựa trên công nghệ đám mây thông qua cập nhật, cải 
tiến và các bản vá lỗi trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; dịch vụ trợ giúp hoặc khắc phục 
sự cố cho hạ tầng công nghệ thông tin, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị 
ngoại vi máy tính và mạng máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là khắc phục các vấn 
đề liên quan đến phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là khắc phục sự cố 
có bản chất là chẩn đoán các vấn đề liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là di chú trung tâm dữ liệu, máy chủ và ứng dụng cơ sở dữ liệu; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là giám sát máy tính, hệ thống mạng, máy chủ và trang tin 
điện tử và ứng dụng cơ sở dữ liệu, và thông báo các sự kiện và báo động liên quan; dịch 
vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ giám sát từ xa thời gian thực của máy tính và mạng; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng từ xa và tại chỗ để giám 
sát, quản trị và quản lý công nghệ thông tin điện toán đám mây công cộng và riêng và hệ 
thống ứng dụng; dịch vụ công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ lưu trữ trang tin điện tử, 
phát triển trang tin điện tử và các trang tin điện tử tùy biến cho người khác; dịch vụ điện 
toán đám mây; dịch vụ nhà cung cấp không gian lưu trữ đám mây; lưu trữ ứng dụng phần 
mềm cho người khác; lưu trữ đám mây cơ sở dữ liệu điện tử; dịch vụ lưu trữ trang tin điện 
tử, đám mây và cơ sở hạ tầng máy tính; cung cấp máy chủ với dung lượng có thể thay đổi 
cho người khác; thuê phương tiện điện toán và lưu trữ dữ liệu có công suất có thể thay đổi 
được cho bên thứ ba; cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ (IaaS), cụ thể là cung cấp phần 
cứng máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, cho người khác trên cơ sở 
thuê bao hoặc trả theo mức độ sử dụng; dịch vụ ảo hóa cho người dùng; tích hợp môi 
trường điện toán đám mây riêng và công cộng; quản lý từ xa và tại chỗ hệ thống công 
nghệ thông tin và ứng dụng phần mềm cho người khác; điện toán đám mây có tính năng 
phần mềm để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu; dịch vụ máy tính, cụ thể là lưu trữ, 
quản lý, cung cấp, mở rộng quy mô, quản trị, bảo trì, giám sát, bảo mật, mã hóa, giải mã, 
tái tạo và sao lưu cơ sở dữ liệu cho người khác; quản lý trung tâm dữ liệu, bảo mật công 
nghệ thông tin, điện toán đám mây, công nghệ tại nơi làm việc, mạng máy tính, truyền 
thông hợp nhất và dịch vụ công nghệ thông tin doanh nghiệp cho người khác; dịch vụ cơ 
sở dữ liệu; dịch vụ trung tâm dữ liệu và kho dữ liệu; dịch vụ phát triển cơ sở dữ liệu; dịch 
vụ khai phá dữ liệu; dịch vụ sao lưu và phục hồi dữ liệu; dịch vụ di chú dữ liệu; dịch vụ 
mã hóa và giải mã dữ liệu; điện toán đám mây có tính năng phần mềm sử dụng trong quản 
lý cơ sở dữ liệu và lưu trữ dữ liệu; lưu trữ dữ liệu điện tử; lưu trữ điện tử nội dung số, cụ 
thể là dữ liệu hình ảnh, văn bản, viđêô và âm thanh; dịch vụ phần mềm như là một dịch vụ 
(SaaS); dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP); dịch vụ nền hệ thống như là một 
dịch vụ (PaaS); dịch vụ cơ sở hạ tầng như là một dịch vụ (IaaS); cấp quyền sử dụng tạm 
thời các phần mềm không tải về được; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải 
về được cho điều hành, quản lý, tự động hóa, ảo hóa, đặt cấu hình, cung cấp, triển khai và 
kiểm soát máy tính và mạng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để 
quản lý công nghệ thông tin, quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý từ xa cơ 
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sở hạ tầng công nghệ thông tin, quản lý và kiểm kê tài sản công nghệ thông tin, tự động 
hóa quy trình công nghệ thông tin, quản lý vòng đời thiết bị công nghệ thông tin, bảo mật 
công nghệ thông tin, báo cáo và dự báo công nghệ thông tin, giám sát lỗi và việc thực 
hiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, và chức năng trợ giúp/hỗ trợ dịch vụ công nghệ 
thông tin; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để bảo vệ dữ liệu, bảo 
mật dữ liệu và bảo mật ứng dụng máy tính và mạng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần 
mềm không tải về được để tuân thủ việc điều chỉnh thông tin bảo mật; cấp quyền sử dụng 
tạm thời phần mềm không tải về được để giám sát việc truy cập và hoạt động mạng máy 
tính; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để mã hóa và giải mã, viết 
mật mã, xác thực người dùng máy tính, và giám sát, báo cáo và phân tích việc tuân thủ 
bảo mật thông tin; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để sao lưu, 
khôi phục, lưu trữ và tránh trùng lặp dữ liệu; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm 
không tải về được để quản lý và tự động hóa cơ sở hạ tầng đám mây; cấp quyền sử dụng 
tạm thời phần mềm không tải về được cho giám sát thực hiện công nghệ đám mây, trang 
tin điện tử và ứng dụng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho cơ 
sở dữ liệu và quản lý cơ sở dữ liệu, điều hành và tự động hóa kho dữ liệu, điều hành và tự 
động hoá trung tâm dữ liệu, tích hợp ứng dụng và cơ sở dữ liệu, truyền, lưu trữ, xử lý và 
sao chép dữ liệu, và cho truy cập, truy vấn và phân tích thông tin được lưu trữ trong cơ sở 
dữ liệu và kho dữ liệu; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho tri 
thức kinh doanh, nhận thức quá trình kinh doanh, phân tích dữ liệu, quản lý thông tin, 
quản lý tri thức, quản lý quan hệ khách hàng, và quản lý nguồn lực doanh nghiệp và quản 
lý rủi ro; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được để lưu trữ, quản lý, 
theo dõi, và phân tích dữ liệu kinh doanh; cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không 
tải về được công cụ tìm kiếm và phần mềm cho quản lý dự án và quản lý bản ghi; cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho phát triển, triển khai, kiểm tra, 
phân phối phần mềm và quản lý vòng đời ứng dụng; cấp quyền sử dụng tạm thời phần 
mềm không tải về được cho hệ thống công nghệ thông tin đồng quy; cấp quyền sử dụng 
tạm thời phần mềm không tải về được cơ sở hạ tầng do phần mềm tự xác định (không có 
sự can thiệp của con người - SDS); cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về 
được trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng quy và siêu đồng quy; phần 
mềm như là một dịch vụ, cụ thể là phần mềm lưu trữ đám mây và cơ sở hạ tầng trung tâm 
dữ liệu cho người khác để sử dụng trong quản lý cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng; cấp 
quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho tự động hóa và quản lý các dịch 
vụ công nghiệp tiện ích, điều hành và lập hóa đơn cho công nghiệp tiện ích; cấp quyền sử 
dụng tạm thời phần mềm không tải về được cho quản lý li xăng phần mềm. 

 

 
(210) 4-2015-23970 (220) 03.09.2015 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Thuận Đức  
(VN) 
227 đường số 3, KP7, khu Tên Lửa, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng cho gia đình: đèn và bộ đèn điện, quạt điện, nồi cơm điện, 

máy điều hoà, ấm đun; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; mua bán phụ 
tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; mua bán các thiết bị điện công nghiệp là: 
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băng keo điện, công tắc, đế cắm, đồng hồ đo điện, chuyển mạch, cầu dao, rơ le (relay), đế 
rơ le (đế relay), máng nhựa dẫn điện, ổ cắm, thanh đỡ cách nhiệt, phích cắm, thiết bị đo 
đa năng, thiết bị ngắt điện tự động, thiết bị đo nhiệt kế, thiết bị dùng đo điện, thiết bị đếm 
giờ, tiếp điểm phụ, vỏ chụp cho bộ định thì, vỏ mặt của ổ cắm, cảm biến, bộ định thì, CB 
tép, CB chống giật, đèn báo led, timer, đèn báo, còi báo, vỏ tủ điện, pin, khóa bấm tủ 
điện, nút nhấn, kìm đo điện, ổn áp, mô tơ điện, dây điện, biến dòng; mua bán máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy khác là: máy biến tần, máy biến áp, máy phát điện, máy tự động 
hóa (phụ kiện, thiết bị tự động tắt/mở được lắp trong nguồn điện). 

 

 
(210) 4-2015-23971 (220) 03.09.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Thuận Đức  
(VN) 
227 đường số 3, KP7, khu Tên Lửa, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng cho gia đình: đèn và bộ đèn điện, quạt điện, nồi cơm điện, 
máy điều hoà, ấm đun; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; mua bán phụ 
tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy; mua bán các thiết bị điện công nghiệp là: 
băng keo điện, công tắc, đế cắm, đồng hồ đo điện, chuyển mạch, cầu dao, rơ le (relay), đế 
rơ le (đế relay), máng nhựa dẫn điện, ổ cắm, thanh đỡ cách nhiệt, phích cắm, thiết bị đo 
đa năng, thiết bị ngắt điện tự động, thiết bị đo nhiệt kế, thiết bị dùng đo điện, thiết bị đếm 
giờ, tiếp điểm phụ, vỏ chụp cho bộ định thì, vỏ mặt của ổ cắm, cảm biến, bộ định thì, CB 
tép, CB chống giật, đèn báo led, timer, đèn báo, còi báo, vỏ tủ điện, pin, khóa bấm tủ 
điện, nút nhấn, kìm đo điện, ổn áp, mô tơ điện, dây điện, biến dòng; mua bán máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy khác là: máy biến tần, máy biến áp, máy phát điện, máy tự động 
hóa (phụ kiện, thiết bị tự động tắt/mở được lắp trong nguồn điện). 

 
 

(210) 4-2015-24874 (220) 10.09.2015 

  (441) 27.06.2016 
(731) ERGON, INC.   (US) 

2829 Lakeland Drive, Suite 2000, 
Jackson, Mississippi, 39232-7611, 
United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như nông 
nghiệp, nghề làm vuờn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; 
hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm hóa học để bảo 
quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất công 
nghiệp. 

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 

bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến và bấc dùng để 
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thắp sáng; dầu bôi trơn, dầu thô và dầu nhiên liệu (nhiên liệu lỏng nặng); dầu công 

nghiệp; dầu xử lý/chế biến dùng trong sản xuất, dầu paraffin (dầu hỏa) và dầu naphthenic 

dùng trong sản xuất. 

 

Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca; chất dẻo dạng bán thành phẩm sử 

dụng trong sản xuất;vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly; ống mềm phi kim loại; dầu để 

cách ly; dầu cách điện dùng cho máy biến thế. 

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch; thu gom vận chuyển dầu khí 

bằng đường ống dẫn, xe tải và xà lan; vận tải hàng hóa của người khác bằng tàu thủy và 

xe tải và dịch vụ xếp hàng vào kho. 
 

 
(210) 4-2015-24875 (220) 10.09.2015 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.1; A26.4.24; 26.4.7; 26.3.23 

(731) ERGON, INC.   (US) 

2829 Lakeland Drive, Suite 2000, 

Jackson, Mississippi, 39232-7611, 

United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân 

bón; hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm hóa học 

để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất 

công nghiệp. 

 

Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 

bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến và bấc dùng để 

thắp sáng; dầu bôi trơn dầu thô và dầu nhiên liệu (nhiên liệu lỏng nặng); dầu công nghiệp; 

dầu xử lý/chế biến dùng trong sản xuất, dầu paraffin (dầu hỏa) và dầu naphthenie dùng 

trong sản xuất. 

 

Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca; chất dẻo dạng bán thành phẩm sử 

dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly; ống mềm phi kim loại; dầu để 

cách ly; dầu cách điện dùng cho máy biến thế. 

 
Nhóm 39: Vận tải, đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch; thu gom vận chuyển dầu khí 

bằng đường ống dẫn, xe tải, và xà lan; vận tải hàng hóa của người khác bằng tàu thủy và 

xe tải và dịch vụ xếp hàng vào kho. 
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(210) 4-2015-24876 (220) 10.09.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4; A26.4.24; 26.4.7 
(731) ERGON, INC.   (US) 

2829 Lakeland Drive, Suite 2000, 
Jackson, Mississippi, 39232-7611, 
United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng như nông 

nghiệp, nghề làm vuờn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc 
trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; 
hợp chất chữa cháy; chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm hóa học để bảo 
quản thực phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; hoá chất công 
nghiệp. 

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính 
bụi; nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng; nến và bấc dùng để 
thắp sáng; dầu bôi trơn, dầu thô và dầu nhiên liệu (nhiên liệu lỏng nặng). 

 

Nhóm 17: Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca; chất dẻo dạng bán thành phẩm sử 
dụng trong sản xuất; vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly; ống mềm phi kim loại; dầu để 
cách ly; dầu cách điện dùng cho máy biến thế.  

 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch; thu gom vận chuyển dầu khi 
bằng đường ống dẫn, xe tải, và xà lan; vận tải hàng hóa của người khác bằng tàu thủy và 
xe tải và dịch vụ xếp hàng vào kho. 

 

 
(210) 4-2015-25616 (220) 18.09.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.9; 5.7.1; 16.1.7; 26.15.1; 1.5.1; 

26.1.1 
(591) Xám kim loại, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Qpal   (VN) 
15 - 17 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, đại lý quảng cáo, thương mại điện tử (linh kiện máy vi tính, quà 
tặng, đồ lưu niệm, các loại thẻ cào); chức năng văn phòng; quảng cáo trực tuyến.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính, dịch vụ thanh toán trực tuyến, dịch vụ 
thu hộ cước phí, dịch vụ thẻ tín dụng. 

 

Nhóm 41: Đào tạo, giải trí, tổ chức hoạt động thẻ thao văn hóa.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học, thiết kế, phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2015-26047 (220) 23.09.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Phan Quang Chính  (VN) 
Số 249/7 Hoàng Diệu, phường Bình 
Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và phụ kiện vệ sinh bằng i nốc trong phòng tắm cụ thể: lavabo, bồn 

tắm, vòi hoa sen, bồn rửa tay, hộp chứa nước trong nhà tắm (bộ phận thuộc bệ xí vệ sinh); 
bệ xí. 

 
Nhóm 21: Vật dụng nhà bếp bằng i nốc như: nồi, chảo, ấm đun nước không dùng điện, 
chậu, phích nước bằng i nốc; dụng cụ phân phát khăn giấy. 

 

 
(210) 4-2015-27150 (220) 02.10.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 16.3.17; A17.5.21 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hành trình Việt VNTRIP  (VN) 
Tầng 2, số 56 Vũ Trọng Phụng, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, đặt chỗ cho các 

chuyến đi; đặt chỗ cho vận chuyển; vận chuyển hành khách; tham quan [du lịch]; dịch vụ 
thương mại điện tử trong lĩnh vực đặt vé tàu xe, đặt vé máy bay.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ thương mại điện tử trong lĩnh vực đặt phòng khách sạn.  

 

 
(210) 4-2015-27648 (220) 07.10.2015 

  (441) 27.06.2016 
(300) 014529218 04.09.2015 EM 

(531) 1.15.14; 25.7.25; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) LRC PRODUCTS LIMITED   (GB) 

103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, 
England 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để chăm sóc bàn chân, bàn tay, 

móng tay, cơ thể và da và dùng để trang điểm; kem (mỹ phẩm), mỹ phẩm dạng gel, nước 
thơm (mỹ phẩm), dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nhựa thơm dùng làm mỹ phẩm, phấn 
trang điểm, phấn rôm và mỹ phẩm dạng xịt dùng cho bàn chân, bàn tay, móng tay, cơ thể 
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và da; chế phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để điều trị, chăm sóc, làm sạch, làm dịu, 
tái tạo và thư giãn bàn chân, bàn tay, móng tay, cơ thể và da; chế phẩm mỹ phẩm không 
tẩm thuốc dùng dÓ tắm dạng muối, dạng dầu và dạng ngâm; mỹ phẩm dùng để ngâm 
trong nước dạng viên nén dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm vệ sinh không tẩm thuốc; 
chất khử mùi dùng cho người; kem khử mùì dùng cho người gel khử mùi dùng cho người, 
nước thơm khử mùi dùng cho người, phấn khử mùi dùng cho người, phấn rôm khử mùi 
dùng cho người và chế phẩm xịt khử mùi dùng cho người; chất khử mùi làm thơm chân 
tẩm vào đế trong của giầy, chất khử mùi cho bàn chân; tất cả các sản phẩm nói trên dùng 
để chăm sóc bàn chân, móng tay và chân. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ và đồ dùng gia đình sử dụng bằng tay dùng để cắt sửa hoặc chăm sóc 
móng tay, móng chân; dụng cụ cầm tay để loại bỏ da cứng; dụng cụ cầm tay dùng để tẩy 
tế bào chết cho da; con lăn giũa chân để loại bỏ da cứng; con lăn giũa chân dùng để tẩy tế 
bào chết cho da; dụng cụ bấm móng, giũa móng, giũa chân, kéo, nhíp; công cụ, dụng cụ 
và dụng cụ cầm tay chăm sóc bàn chân và da; dụng cụ cầm tay dùng để loại bỏ da khô 
cứng; dụng cụ cầm tay dùng để tẩy tế bào chết cho da; giũa chân điện tử; giũa móng tay 
điện tử; con lăn giũa chân điện tử; con lăn thay thế cho giũa chân điện tử; con lăn giũa 
móng tay điện tử; con lăn thay thế cho giũa móng tay điện tử; bộ phận và phụ kiện cho 
các sản phẩm nêu trên. 

 

 
(210) 4-2015-27987 (220) 09.10.2015 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) WARNER BROS. ENTERTAINMENT 

INC.  (US) 
4000 Warner Boulevard, Burbank, 
California 91522, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy vi tính cho máy vi tính cá nhân và bảng điều khiển trò 

chơi viđêô tại nhà; chương trình máy vi tính cho trò chơi viđêô và trò chơi máy vi tính; 
phần mềm máy vi tính, cụ thể là phần mềm trò chơi để phát triển và vận hành trò chơi 
viđêô; phần mềm trò chơi máy vi tính; phần mềm có thể tải xuống được dùng để kết nối 
với trò chơi máy vi tính; phần mềm trò chơi máy vi tính và phần mềm giải trí có thể tải 
xuống được, cụ thể là các tập tin đồ họa và âm thanh kỹ thuật số dùng với điện thoại di 
động và điện thoại sử dụng vùng phủ sóng chia ô và các thiết bị không dây khác; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống, cụ thể là chỉ dẫn chiến thuật trò chơi máy vi tính; phần 
mềm trò chơi viđêô; trò chơi máy vi tính đa phương tiện tương tác bao gồm phần cứng 
máy vi tính và phần mềm trò chơi máy vi tính; chương trình trò chơi máy vi tính; chương 
trình trò chơi điện tử; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi viđêô tương tác; 
phần mềm trò chơi viđêô tương tác; hộp đựng băng trò chơi viđêô và đĩa trò chơi viđêô; 
phần mềm trò chơi máy tính sử dụng trên điện thoại di động và điện thoại sử dụng vùng 
phủ sóng chia ô; phần mềm trò chơi máy vi tính và trò chơi viđêô có thể tải xuống được; 
phần mềm giải trí tương tác có thể tải xuống được để chơi trò chơi viđêô. 

 
Nhóm 41: Tổ chức trò chơi và cuộc thi qua internet; cung cấp các dịch vụ trò chơi điện tử 

qua internet hoặc các mạng truyền thông khác; cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến từ 
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mạng máy vi tính; dịch vụ trò chơi trực tuyến; tổ chức trò chơi và cuộc thi; cung cấp dịch 
vụ giải trí trực tuyến có tính chất là giải thi đấu trò chơi; cung cấp thông tin trực tuyến 

trong lĩnh vực giải trí bằng trò chơi máy vi tính; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò 

chơi viđêô trực tuyến không tải xuống được (cho phép người sử dụng tạo ra, chỉnh sửa, tải 
lên, tải xuống, chia sẻ, duyệt trước và xuất bản các nội dung trò chơi viđêô tương tác, âm 

nhạc và các tập tin đa phương tiện khác được tạo ra bởi người sử dụng); xuất bản, công bố 

sản phẩm ra công chúng, cụ thể là: chương trình máy tính tương tác và chương trình trò 
chơi viđêô (do người khác thiết kế và phát triển), không phải dịch vụ lập trình hoặc sản 

xuất phần mềm; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến cho người 
khác qua mạng máy tính toàn cầu và khu vực và cung cấp thông tin trực tuyến liên quan 

đến trò chơi máy vi tính; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi máy vi tính trực 

tuyến; cung cấp thông tin về trò chơi máy vi tính điện tử qua internet; dịch vụ giải trí, cụ 
thể là xuất bản, công bố sản phẩm ra công chúng, cụ thể là: chương trình máy tính tương 

tác và chương trình trò chơi viđêô với bảng điều khiển (do người khác thiết kế và phát 

triển); dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi máy vi tính có thể truy cập qua mạng 
viễn thông. 

 

 
(210) 4-2015-28590 (220) 15.10.2015 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.15.21; 26.5.1; 26.1.1; 25.12.1; 
A17.1.2; A17.1.3 

(731) CHOI, SHIN-KYU  (KR) 

B-4101 (Mokdong, Trapalace Western 
Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-

Gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim; máy chụp ảnh kỹ thuật số; kính đeo mắt (quang học); kính để 

đeo khi trời có tuyết; áo phao cứu sinh; bộ quần áo bảo hộ; sản phẩm an toàn cụ thể là đai 
phản quang dùng để gắn lên quần áo bảo hộ; thiết bị âm thanh điện tử cụ thể là loa và dàn 

loa âm thanh vòm; máy thu thanh và thu hình; bộ thiết bị điện thoại vô tuyến; thiết bị viễn 
thông cụ thể là máy bộ đàm xách tay, máy liên lạc vô tuyên hai chiều; chương trình máy 

tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính và thiết bị 

ngoại vi máy tính; hộp đựng băng trò chơi video; mũ bảo hiểm; mặt nạ chống bụi; mặt nạ 
phòng độc (không dùng cho hô hấp nhân tạo); mặt nạ bảo vệ mặt; vật mang dữ liệu điện 

tử được ghi sẵn có chứa nội dung âm nhạc; vé dạng điện tử có thể tải xuống được; đĩa và 

băng video; vật mang dữ liệu điện tử được ghi sẵn; tệp tin đa phương tiện có thể tải về 
được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; bản ghi âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số có thể 

tải xuống được; phim điện ảnh (đã phơi sáng); xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống 

được; băng viđêô đã được ghi sẵn có nội dung gồm phim ảnh, tài liệu, phim hoạt hình và 
âm nhạc. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ con; đồ chơi; búp bê; thiết bị trò chơi; gậy chơi gôn; đồ câu cá; 
que gỗ chuyền tay dùng trong môn chạy tiếp sức.  
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(210) 4-2015-29352 (220) 22.10.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1 
(731) Công ty TNHH WPP Marketing 

Communications Việt Nam  
(VN) 
93 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường; phân tích và lập kế hoạch thị trường.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ thay mặt khách hàng thuê và giám sát nhà sản xuất cho đến khi hoàn 
thành dự án nhằm phục vụ cho các chương trình tiếp thị của khách hàng; dịch vụ thay mặt 
khách hàng thuê và giám sát nhà sản xuất cho đến khi hoàn thành mẫu sản phẩm.  

 
Nhóm 42: Thiết kế và tạo mẫu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2015-30938 (220) 05.11.2015 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86/619,707 05.05.2015 US 

  
(731) AQUA METALS INC.  (US) 

1010 Atlantic Avenue, Alameda, CA 
94501 USA 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tái chế kim loại; dịch vụ tái chế ắc quy; dịch vụ luyện kim và dịch vụ 

tinh chế. 
 

 
(210) 4-2015-30950 (220) 05.11.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 5.1.3; 6.1.2; A5.11.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Sâm Ngọc Linh - 
Quảng Nam  (VN) 
Thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế như: rượu bổ, nước bổ 

dưỡng, collagen được chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên như sâm ngọc linh, nấm lim 

xanh, nấm linh chi; dược liệu thân gỗ; trà thảo mộc dùng trong ngành y được bào chế từ 
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sâm ngọc linh, nấm lim xanh, nấm linh chi; cao, tinh chất được chiết xuất từ sâm ngọc 

linh, nấm lim xanh, nấm linh chi.  

 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, hóa dược và được liệu thân gỗ như 

rượu bổ, mật ong, nước bổ dưỡng, collagen, trà thảo mộc, cao, tinh chất được chiết xuất 

hoặc bào chế từ thảo mộc thiên nhiên như sâm ngọc linh, nấm lim xanh, nấm linh chi, 

dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-32019 (220) 16.11.2015 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) RESTORATION HARDWARE, INC.  

(US) 

15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, 

California 94925, USA 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc, cụ thể là giường, ghế, ghế dài giống như giường, ghế dài, ghế dài có 

đệm, ghế xô-pha có hai chỗ ngồi đối diện nhau, ghế trường kỷ, ghế trường kỷ có giường 

ngủ, đi văng, giường cũi của trẻ con, tủ nhỏ có nhiều ngăn, bàn để đầu giường, ghế tựa, 

ghế dài nằm chơi, ghế không có tay vịn, ghế bành, ghế dùng cho bàn ăn, ghế ngồi dạng 

túi (ghế được tạo bởi một túi lớn bên trong có chứa các hạt), bàn dùng để uống nước, bàn 

để sát tường khác bàn chính, bàn gắn vào tường, bàn ăn, bàn nhỏ để dùng khi cần đến, 

bàn dùng để thay đồ cho trẻ em, tấm lót dùng để thay đồ cho trẻ em, tủ sách, tủ đựng đồ 

đạc, tủ, bàn làm việc, tủ ly, giá nhỏ chia ngăn, tủ có nhiều ngăn ở giữa, và vali du lịch 

được sử dụng như bàn; giá đỡ; ghế đẩu; ghế đẩu có bậc lên xuống không bằng kim loại; 

đồ đạc ngoài trời; vỏ bọc dùng cho đồ đạc bọc vải; đệm; gối; gối dùng để ngồi trên sàn 

nhà; gối ngủ; gối dài; nệm; đệm có những chóp cao, cụ thể là nệm nhồi lông; gối nhỏ 

hoặc ghế thấp dùng để quỳ khi làm vườn; túi ngủ; nôi có mui bằng mây đan; đồ đạc dùng 

trong buồng tắm, cụ thể là gương, tủ nhiều ngăn, giá rửa mặt (đồ đạc), tủ đựng thuốc, kệ 

(thường để cài đặt bồn rửa) và bộ giá đỡ có một hoặc nhiều cửa ở phía mặt, giá, bàn trang 

điểm, kệ, ghế đẩu dùng trong phòng tắm, xe đẩy có bánh dùng trong phòng tắm, thanh 

treo rèm tắm, và các bộ phận của những sản phẩm trên; khung ảnh; bảng thông báo; 

manơcanh cho thợ may quần áo; đồ ngũ kim xếp nếp, cụ thể là thanh treo màn cửa, móc 

rèm và hình trạm đầu mái; mành che nắng cửa sổ (đồ nội thất); đồ trang trí tường, cụ thể 

là giá và gương; giá treo áo choàng; giá để tạp chí; giá để khăn; giá dùng trong phòng 

tắm; giá để hành lý đạng đồ đạc; giá để rượu; giá để bày hàng; giá bằng kim loại để cất 

giữ củi; hộp trang trí làm bằng gỗ; đồ trang trí dùng cho gia đình và vườn làm bằng gỗ; 

tấm gỗ dùng để trang trí; đồ trang trí dùng trong gia đình và vườn làm bằng nhựa đúc; giá 

đỡ dùng cho ô dùng ngoài hiên.  
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(210) 4-2015-32356 (220) 18.11.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty CP tập đoàn 
THAIGROUP   (VN) 
Số nhà 8, đường 1, phố 9, phường Đông 
Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh 
Bình  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, chất màu; lớp phủ bảo vệ cho khung gầm xe cộ; phẩm màu cho thực 

phẩm, đồ uống; véc ni, mực in.  
 

Nhóm 03: Mỹ phẩm; muối để tắm, tẩy trắng (không dùng trong ngành y); nước hoa; tinh 
dầu; chế phẩm nhuộm tóc; xà phòng.  

 
Nhóm 04: Nhiên liệu, dầu xăng; dầu hỏa; mỡ công nghiệp, than đá; dầu mỏ (thô hoặc tinh 
chế).  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc uống dùng trong ngành y; muối để tắm dùng trong ngành y, 
băng vệ sinh, vòng đeo tay chống bệnh thấp khớp; dầu thơm dùng trong ngành y.  

 

Nhóm 06: ống kim loại dùng cho thông gió và hệ thống điều hòa không khí; hợp kim của 
kim loại thường; vật liệu xây dựng bằng kim loại; lớp phủ kim loại dùng trong xây dựng 
và nhà ở; kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; quặng kim loại.  

 
Nhóm 07: Máy công cụ; máy xúc thủy lực; máy nâng chuyển hàng hoá; cần trục/cần cẩu 
(có thể di chuyển được, nổi trên mặt nước, chạy trên ray định sẵn); máy phát điện; thang 
máy; máy xay sinh tố. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công thuộc nhóm này như: búa (dụng cụ cầm 
tay), kìm, tuốc-nơ-vít, cưa, kéo, cờ lê, súng phun (dụng cụ cầm tay); khoan tay (dụng cụ 
cầm tay).  

 
Nhóm 09: Cáp điện; tủ điện; ắc qui điện dùng cho xe cộ; bộ tích điện dùng cho xe cộ; 
thiết bị để nạp ắc qui điện, phần mềm máy vi tính được ghi sẵn.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ làm răng; thiết bị và dụng cụ phẫu 
thuật; ống tiêm dùng trong ngành y; bao cao su; bình sữa cho trẻ em bú.  

 
Nhóm 11: Máy lọc nước; lò vi sóng; nồi cơm điện; bếp điện từ; bếp ga.  

 

Nhóm 12: Xe cộ chạy trên đường bộ; tầu, xuồng chạy trên đường thủy; xe chở người; xe 
chở hàng; phụ tùng của các phương tiện nói trên thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm dùng cho giảng dạy; bút viết; mực viết; giấy viết; khăn giấy 
các loại; túi giấy các loại.  
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: đá, vôi, xi măng, bê tông, gỗ xây 
dựng, kính xây dựng. 
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Nhóm 25: Quần áo; quần áo đồng phục; quần áo bơi; giầy dép (thuộc nhóm này); mũ đội 
đầu (thuộc nhóm này); thắt lưng (thuộc nhóm này).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị các loại hàng hóa như: đồ chơi, đồ dệt may, đồ nội thất, đồ lưu 
niệm, đồ dùng học tập, thiết bị giáo dục, thiết bị trường học, sách, báo, tạp chí, văn hóa 
phẩm, lương thực, thực phẩm, quần áo, giày dép, điện thoại, máy fax, máy ảnh, máy quay 
phim, máy vi tính, máy in, máy hủy giấy tờ, tivi, thiết bị tăng âm (âm li), quạt điện, quạt 
điện có hơi nước, quạt sưởi, máy hút bụi, máy sấy tóc, bàn là, máy cạo râu, máy rửa bát 
đĩa, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy trộn thức ăn, đèn điện, bếp điện, ấm đun nước 
bằng điện, chảo điện, lò nướng, lò vi ba, tủ lạnh, tủ đông, tủ làm đá, tủ làm kem, máy điều 
hòa không khí, dao, kéo, đũa, thìa, dĩa, bát, đĩa, ấm, chén, nồi, niêu, xoong, chảo (không 
dùng điện), kệ để bát đĩa, giá để bát đĩa, rổ, rá, khay đựng, phin pha cà phê bằng tay; 
quảng cáo; điều hành kinh doanh khách sạn; hãng xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường; 
tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; cho thuê bất động sản; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 
công trình xây dựng; phát hành trái phiếu có giá trị; dịch vụ bảo hiểm.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ; dịch vụ khai thác đá, nghề đóng tầu; xây dựng công 
trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; tư vấn xây 
dựng, giám sát xây dựng; xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà 
máy, nhà xưởng.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hóa]; vận chuyển hành khách; tổ chức 
chuyến du lịch và dã ngoại; cho thuê xe; bãi đỗ xe; đóng gói hàng hóa.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc; tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất; thiết kế công trình 
xây dựng dân dụng và công nghiệp; thăm dò địa chất; đo đạc đất đai.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống tại 
chỗ hoặc mang về (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng phục vụ đồ ăn nhanh; khu nghỉ 
dưỡng (spa-resort); dịch vụ lưu trú ngắn ngày.  

 

 
(210) 4-2015-33079 (220) 25.11.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần JWS Tecnica 
Việt Nam  (VN) 
Số 2 đường Phạm Hồng Thái, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén bát; nước rửa rau củ quả; nước vệ sinh khử mùi cá nhân; nước 

súc miệng tiệt trùng không chứa thuốc; nước tẩy trang 

 
Nhóm 05: Nước trị gàu, nấm; nước trị bệnh ngoài da (cho người và vật); nước rửa xoang 
mũi; nước cầm máu, sát khuẩn; khăn giấy tẩm nước thơm dược phẩm. 
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(210) 4-2015-33174 (220) 25.11.2015 

  (441) 27.06.2016 
(300) 67226 26.05.2015 JM 

(731) APPLE INC.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, cụ thể là dịch vụ cung cấp âm nhạc trực tuyến, dịch vụ thuê 

bao âm nhạc có trả phí, và dịch vụ âm nhạc có thể tải về; cung cấp chương trình giải trí 
được ghi sẵn, cụ thể là các buổi biểu diễn âm nhạc; cung cấp chương trình giải trí và 
chương trình âm nhạc không thể tải về được; cung cấp các trang web và các ứng dụng 
máy tính về chương trình giải trí và chương trình âm nhạc; cung cấp thông tin, biểu thời 
gian, đánh giá (phê bình) và khuyến nghị cá nhân về các chương trình giải trí, buổi hòa 
nhạc, và các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp trang web để tải lên, lưu trữ, chia sẻ, và 
đăng tải hình ảnh, âm thanh, viđêô, tạp chí trực tuyến, blog (nhật ký cá nhân trực tuyến), 
tập tin âm thanh có thể tải về được (podcast), và các nội dung đa phương tiện; xuất bản 
blog (nhật ký cá nhân trực tuyến), tạp chí (báo) và các xuất bản phẩm khác; cung cấp các 
trang web và các chương trình máy tính về blog (nhật ký cá nhân trực tuyến), tạp chí 
(báo) và các xuất bản phẩm khác. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp trang web mạng xã hội; cung cấp các trang web và các ứng 
dụng máy tính về thông tin trong lĩnh vực giải trí và âm nhạc. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội.  

 

 
(210) 4-2015-33232 (220) 26.11.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.9; A26.3.5; 26.2.7 
(591) Đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tiến  (VN) 
Xóm Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khóa van nước bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2015-33240 (220) 26.11.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.13.25; 25.3.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Việt Nhật  (VN) 
B16, Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt gà dạng bột; nước mắm cá cơm. 
 

Nhóm 30: Hạt nêm thịt hầm; hạt nêm thịt gà; hạt nêm hải sản; hạt nêm nấm bào ngư; bột 
canh có vị thịt gà dùng để làm gia vị; bột canh có vị thịt heo dùng để làm gia vị; bột canh 
có vị thịt bò dùng để làm gia vị; sốt ướp thịt đa dụng; sa tế tôm; dầu hào; sốt xào chay 
(dầu hào chay); tương ớt; tương ngọt (tương đen); nước tương đậu nành. 

 

 
(210) 4-2015-33242 (220) 26.11.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.11; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xám, nâu 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ 

thực phẩm Việt Nhật  (VN) 
B16, Trường Sơn, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt gà dạng bột; nước mắm cá cơm. 

 

 
(210) 4-2015-33258 (220) 26.11.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Bùi Thị Hợp   (VN) 
Xóm Bãi, xã Hòa Xá, huyện ứng Hòa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức.  

 
Nhóm 18: Túi xách da và giả da. 

 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2015-33259 (220) 26.11.2015 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Tân Hà   (VN) 
Nhà 24T1, phòng 403, khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 24: Vải dùng trong ngành dệt; khăn mặt, khăn tắm, khăn trải bàn làm bằng vải.  

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục) may đo theo yêu cầu và may sẵn; giày; dép.  

 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý, xuất nhập khẩu các mặt hàng: vải, đồ dệt may, quần áo, giày 

dép, thiết bị tin học, điện, điện tử, phương tiện vận tải, hàng nông - lâm - thủy sản, đồ thủ 

công mỹ nghệ; nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận phục vụ mục đích thương mại.  

 

Nhóm 39: Đóng gói các sản phẩm: đồ dệt may, khăn bông, khăn mặt. 

 

Nhóm 40: Gia công các sản phẩm: đồ dệt may, khăn bông, khăn mặt.  
 

 
(210) 4-2015-33453 (220) 27.11.2015 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 7.15.22 

(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Tâm Phúc Nguyên  
(VN) 
B1.4 Lô 17 Trần Nam Trung, phường 

Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch bê tông (cốt liệu xi măng). 
 

 
(210) 4-2015-33628 (220) 30.11.2015 

  (441) 27.06.2016 

(531) A25.3.3; 25.7.17 

(731) Công ty TNHH Stratpharma 
AG  (VN) 
169/25C Trần Văn Đang, phường 11, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; xà phòng khử mùi; chế phẩm để chăm sóc móng; 

dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế. 
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(210) 4-2015-33761 (220) 01.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Đinh Minh Chính  (VN) 

365 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phần mÒn máy tính, chương trình máy tính, nông sản, thực phẩm, 
hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, vật liệu xây dựng, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, bản quyền tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa 
học, bằng sáng chế, ý tưởng sáng tạo, tài sản trí tuệ, quần áo, dày dép, vật liệu xây dựng, 
trang thiết bị y tế; dịch vụ thương mại điện tử bán hàng qua internet cho các sản phẩm là 
nông sản, thực phẩm, quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng; quảng cáo; đại lý mua bán ký 
gửi: phần mÒn máy tính, nông sản, thực phẩm, quần áo, dày dép, vật liệu xây dựng; tư vấn 
mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); tư vấn 
xây dựng thương hiệu.  

 

(210) 4-2015-33762 (220) 01.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(731) Đinh Minh Chính  (VN) 

365 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh,  thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: phần mÒn máy tính, chương trình máy tính, nông sản, thực phẩm, 
hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, vật liệu xây dựng, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, bản quyền tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa 
học, bằng sáng chế, ý tưởng sáng tạo, tài sản trí tuệ, quần áo, dày dép, vật liệu xây dựng, 
trang thiết bị y tế; dịch vụ thương mại điện tử bán hàng qua internet cho các sản phẩm là 
nông sản, thực phẩm, quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng; quảng cáo; đại lý mua bán ký 
gửi: phần mÒn máy tính, nông sản, thực phẩm, quần áo, dày dép, vật liệu xây dựng; dịch 
vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu việc làm lên 
mạng, cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển dụng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo.  

 

 
(210) 4-2015-33765 (220) 01.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Đinh Minh Chính   (VN) 

365 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy tính, chương trình máy tính, nông sản, thực phẩm, 

hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội thất như giường, tủ, hàn ghế, vật liệu xây dựng, dược 

phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, bản quyền  tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa 

học, bằng sáng chế, ý tưởng sáng tạo, tài sản trí tuệ, quần áo, dày dép, vật liệu xây dựng, 

trang thiết bị y tế; dịch vụ thương mại điện tử bán hàng qua internet cho các sản phẩm là 

nông sản, thực phẩm, quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng; quảng cáo; đại lý mua bán ký 

gửi, phần mềm máy tính, nông sản, thực phẩm, quần áo, giày dép, vật liệu xây dựng; dịch 

vụ giới thiệu việ làm; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu việc làm lên 

mạng; cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển dụng; tư vấn mua 

bán, sáp nhập doanh nghiệp (không bao gồm tư phấn pháp luật và tài chính); tư vấn trong 

các tổ chức và quản lý doanh nghiệp; tư vấn xây dựng thương hiệu; tư vấn hợp tác phát 

triển kinh doanh (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính). 

 

Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư mạo hiểm (đầu tư tài chính vào các dự án kinh doanh); mua bán 

bất động sản; cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 

 
(210) 4-2015-33843 (220) 02.12.2015 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
Vinacap Việt Nam  (VN) 
25/5 Láng Hạ, phường Thành Công, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy rửa bát. 

 

Nhóm 08: Bộ đồ ăn (dao, thìa, dĩa). 

 

Nhóm 09: Máy sục khí ozon. 

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị lọc không khí; thiết bị hút ẩm; máy sấy quần áo dùng 

điện; máy hút mùi; bếp từ; bếp hồng ngoại; bếp từ hồng ngoại; bếp ga; bếp điện; nồi cơm 

điện; lò nướng; lò vi sóng; quạt; đèn; máy sấy tóc; máy uốn tóc; máy sấy bát. 

 
Nhóm 21: Đồ bếp công nghiệp, đồ bếp gia dụng, đồ gia dụng, cụ thể là: nồi áp suất (nồi 

hấp) không dùng điện, nồi hấp không dùng điện, bộ nồi nấu không dùng điện, nồi nấu 

không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, cối xay gia dụng không dùng điện, 

dụng cụ ép trái cây không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng, vỉ nướng (dụng cụ nấu 

nướng), dụng cụ nhà bếp, chảo rán không dùng điện; nồi, niêu, xoong, cho không dùng 

điện; nồi áp suất (nồi hầm) không dùng điện. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
765 

(210) 4-2015-33844 (220) 02.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
Vinacap Việt Nam  (VN) 
25/5 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay; máy rửa bát. 
 

Nhóm 08: Bộ đồ ăn (dao, thìa, dĩa). 
 

Nhóm 09: Máy sục khí ozon. 
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị lọc không khí; thiết bị hút ẩm; máy sấy quần áo dùng 
điện; máy hút mùi; bếp từ; bếp hồng ngoại; bếp từ hồng ngoại; bếp ga; bếp điện; nồi cơm 
điện; lò nướng; lò vi sóng; quạt; đèn; máy sấy tóc; máy uốn tóc; máy sấy bát. 

 
Nhóm 21: Đồ bếp công nghiệp, đồ bếp gia dụng, đồ gia dụng, cụ thể là: nồi áp suất (nồi 
hấp) không dùng điện, nồi hấp không dùng điện, bộ nồi nấu không dùng điện, nồi nấu 
không dùng điện, dụng cụ nấu ăn không dùng điện, cối xay gia dụng không dùng điện, 
dụng cụ ép trái cây không dùng điện, dùng cho mục đích gia dụng, vỉ nướng (dụng cụ nấu 
nướng), dụng cụ nhà bếp, chảo rán không dùng điện; nồi, niêu, xoong, cho không dùng 
điện; nồi áp suất (nồi hầm) không dùng điện. 

 

 
(210) 4-2015-34144 (220) 04.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 11.3.18 
(591) Vàng, đen, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH High Modest 
Vietnam  (VN) 
B3-28AB tòa nhà Vincom Center, số 72 
Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2015-34243 (220) 04.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

máy và xây lắp Vnpro  (VN) 
Số 20, ngõ 132/64, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phát điện chạy xăng; máy phát điện chạy đầu điêzen; bộ 
điều khiển thủy lực dùng cho máy phát điện; bộ phận bảo vệ của máy phát điện. 

 

 
(210) 4-2015-34291 (220) 04.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Lương Thị Thủy  (VN) 
P318, Nơ 2, khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ; nón. 

 

 
(210) 4-2015-34654 (220) 09.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ bordeaux 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trang sức và 
phụ kiện Sài Gòn  (VN) 
141/7/49 đường số 11, khu phố 12, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức: bằng vàng, bạc, thép không rỉ, nhựa, đá, đồng hồ, mắt kính.  
 

Nhóm 18: Túi, cặp, ví, vali các loạil da thô hoặc bán thành phẩm.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ (nón), ca vát, thắt lưng (trang phục), bít tất (vớ).  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức bằng vàng, bạc, thép không rỉ, nhựa, đá. đồng hồ, mắt 
kính; túi, cặp, ví, vali các loại; da thô hoặc bán thành phẩm; quần áo, giày, dép, mũ (nón), 
ca vát, thắt lưng, bít tất (vớ). 

 

 
(210) 4-2015-34719 (220) 09.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
Cj Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây và rau củ đã được bảo quản, sấy khô và nấu chín; nấm đã được chế 

biến; món canh hầm (Jjigae); rau muối lên men (kim chi); dưa muối, đậu phụ; đậu (đã 
được bảo quản); thịt bò, trứng; thịt đã được chế biến; chiết xuất của thịt, nước canh thịt; 
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nước dùng; pho mát; dầu vừng; cá (không còn sống); tảo biển có thể ăn được (đã chế 
biến); các sản phẩm từ tảo biển đã qua chế biến; tảo tía nướng; súp; các nguyên liệu làm 
súp; thạch cho thực phẩm; cá đã được bảo quản; thịt bò thái lát và tẩm ướp được nướng 
chín (Bulgogi); cá chế biến (dạng tấm); xúc xích; giăm bông; xúp/canh hầm nấu sẵn; 
nước xuýt nấu sẵn, cụ thể là nước xuýt thịt, nước xuýt cá, nước xuýt động vật có vỏ cứng, 
nước xuýt rau, nước xuýt gà, nước xuýt rong biển, chất chiết xuất từ cá.  

 
Nhóm 30: Gạo; bột mì, cơm sấy khô; bánh bao Hàn Quốc (Mandu), thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc; mì sợi; cháo đặc; cơm được phục vụ với thức ăn sẵn để ở trên; cơm 
được nấu chín trộn với rau và thịt bò (Bibimbap); bánh mì kẹp nhân; mỳ ống; bánh mì; 
bánh quy giòn; đường; đường được thắng vàng dạng sệt; bánh gạo; xốt đậu nành; ớt lên 
men dạng nhão(Gochu-jang); bột nhão làm từ đậu tương (gia vị); bột nhão làm từ đậu để 
làm gia vị; xốt; gia vị (seasonings); nước chấm (nước xốt) dựa trên cơ sở rau/hoa 
quả/đậu/phô mai/sữa chua/ngũ cốc; giấm; gia vị (spices); muối; trà; nước sốt pha sẵn; bột 
cà-ri (gia vị); xốt tương đen dùng cho mì sợi (Ja-jang); đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở 
gạo; đồ ăn đã được chế biến trên cơ sở mì sợi; đồ ăn sẵn hoặc được đóng gói có chứa 
thành phần chính là gạo hoặc mì. 

 

 
(210) 4-2015-34726 (220) 09.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Thái Hải Bình  (VN) 
Số 10 ngõ 8, phố Lê Lợi, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn bảo hiểm; môi giới bất động sản; môi giới bảo hiểm; dịch vụ tính toán 

bảo hiểm; thông tin bảo hiểm; tư vấn tài chính; dịch vụ tài chính; quản lý tài chính. 
 

 
(210) 4-2015-34758 (220) 09.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.3.1; 25.7.17; 25.7.25; 1.15.21; 

A25.3.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, đen, ghi, 

trắng 
(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  

(SG) 
438 Alexandra Road, #20-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958, Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; các sản phẩm bơ sữa; đồ uống làm từ các sản phẩm bơ 

sữa; đồ uống trên cơ sở sữa (sữa là chủ yếu); sữa có thêm hương vị; sữa đậu nành; sữa đặc; 
sữa cô đặc không đường; các sản phẩm bơ sữa chứa enzim lactoza (không cho mục đích y 
tế); phô mai; kem sệt (mousse) có hương vị thơm ngon được làm từ rau, cá hoặc thịt; món 
tráng miệng làm từ sản phẩm bơ sữa có thêm hương vị; món tráng miệng đã làm lạnh làm 
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từ sản phẩm bơ sữa; món tráng miệng đã làm lạnh làm từ sữa; sữa chua; món tráng miệng 
đã làm lạnh làm từ trái cây; món tráng miệng đã làm lạnh làm từ đậu nành; thạch cho thực 
phẩm; mứt nhão; mứt ngọt để phết; trái cây nghiền nhuyễn; sữa chua uống; thịt; chiết xuất 
từ thịt; trái cây và rau được bảo quản, sấy khô và nấu chín; món tráng miệng đông lạnh 
làm từ trái cây; món tráng miệng đông lạnh làm từ sữa chua; món ăn nhẹ dạng thanh chứa 
trái cây sấy khô là chủ yếu.  

 
Nhóm 30: Đá ăn được; các sản phẩm kem lạnh; bánh kẹo đông lạnh; sữa chua đông lạnh 
[dạng kem lạnh]; xốt [gia vị]; mật ong; bánh trứmg; chất làm ngọt tự nhiên; đường; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc có thêm hương vị pho mai; bánh trái cây (món ăn 
nhanh); món ăn nhẹ dạng thanh chứa sô cô la; món ăn nhẹ dạng thanh chứa các loại hạt 
(bánh kẹo); thực phẩm ăn nhanh chứa bánh kẹo là chủ yếu; thực phẩm ăn nhanh chứa các 
loại hột là chủ yếu; bánh pútđing; bánh nướng; cà phê; trà; đồ uống làm từ cà phê; hương 
liệu cà phê; đồ uống cà phê có chứa sữa; đồ uống trên cơ sở sô cô la hoặc ca cao; bánh 
quy; chế phẩm ngũ cốc; bánh ngọt; bánh mỳ; sô cô la; món kem tráng miệng; món tráng 
miệng làm từ đá lạnh; món điểm tâm (trên cơ sở yến mạch sống đã xay); yến mạch 
nghiền; yến mạch đã xát vỏ; mảnh yến mạch dẹt mỏng; bột yến mạch; món tráng miệng 
chế biến sẵn là bánh kẹo hoặc bột nhão (trên cơ sở sô cô la); bánh pútđinh [tráng miệng]; 
kem sô cô la; bánh kem; các sản phẩm bánh mỳ; bột nhão; bánh quy dạng dẹt; món tráng 
miệng đã làm lạnh làm từ kem. 

 

 
(210) 4-2015-34811 (220) 10.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.4; 5.7.1; A26.11.9; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh, đen, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Xuân Trinh  (VN) 
05 NayDer, phường Tân Lập, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2015-34818 (220) 10.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; A26.11.7; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam 
(731) 1. Nguyễn Hồng Nhung   (VN) 

82/24 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

2. Tôn Thất Huy  (VN) 
81/24 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 39: Tư vấn làm thủ tục xin thị thực để đi lại, nhập cảnh vào các quốc gia [dịch vụ 
của đại lý du lịch].  

 
Nhóm 41: Tư vấn du học. 

 

 
(210) 4-2015-34930 (220) 10.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86662081 15.06.2015 US 

86662103 15.06.2015 US 
  
(731) MMI-IPCO, LLC  (US) 

P.O. Box 809, 46 Stafford Street, 
Lawrence, Massachusetts 01842, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt dùng để sản xuất chăn, quần áo, đồ đạc trong nhà, bàn ghế, đồ nội thất, 

đồ dùng gia đình, thảm, tấm phủ sàn, miếng dán tường, rèm cửa, tấm phủ đồ đạc, gối, 
khăn trải giường, khăn tắm và khăn nhà bếp; vải dệt dùng để sản xuất các đồ dùng gia 
đình, cụ thể là, đồ nội thất và đồ đạc; vải dùng để sản xuất thảm và tấm phủ sàn; vải, cụ 
thể là, rèm cửa; sản phẩm vải dệt được bán như là bộ phận của chăn (hưởng quyền ưu tiên 
theo Đơn số 86662081 nộp ngày 15/06/2015 tại Hoa Kỳ). 

 
Nhóm 25: Sản phẩm làm từ vải dệt được bán như là trang phục, cụ thể là, áo choàng, áo 
khoác ngoài, áo khoác có mũ và lớp lót lông bên trong (áo pacca), áo mưa, áo len chui 
đầu, áo sơ mi, áo thể thao, quần dài, quần đùi, áo váy, váy, bộ đồ ngủ, quần áo lót, khăn 
quàng cổ, khăn choàng, găng tay (trang phục), găng tay hở ngón (trang phục); đồ đội đầu, 
cụ thể là, mũ, mũ lưỡi trai, băng buộc đầu, và tấm che nắng lưỡi trai; đồ đi chân, cụ thể là, 
giày thể thao và giày lười, dép đi trong nhà, tất, quần áo bó, tất dài, trang phục dệt kim; áo 
dạng chăn có tay (hưởng quyền ưu tiên theo Đơn số 86662103 nộp ngày 15/06/2015 tại 
Hoa Kỳ).. 

 

 
(210) 4-2015-34931 (220) 10.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86657482 10.06.2015 US 

86657487 10.06.2015 US 
  
(731) MMI-IPCO, LLC  (US) 

P.O. Box 809, 46 Stafford Street, 
Lawrence, Massachusetts 01842, United 
States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dệt dùng để sản xuất chăn, quần áo, đồ đạc trong nhà, bàn ghế, đồ nội thất, 

đồ dùng gia đình, thảm, tấm phủ sàn, miếng dán tường, rèm cửa, tấm phủ đồ đạc, gối, 
khăn trải giường, khăn tắm và khăn nhà bếp; vải dệt dùng để sản xuất các đồ dùng gia 
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đình, cụ thể là, đồ nội thất và đồ đạc; vải dùng để sản xuất thảm và tấm phủ sàn; vải, cụ 
thể là, rèm cửa; sản phẩm vải dệt được bán như là bộ phận của chăn (hưởng quyền ưu tiên 
theo Đơn số 86657482 nộp ngày 10/06/2015 tại Hoa Kỳ). 

 
Nhóm 25: Sản phẩm làm từ vải dệt được bán như là trang phục, cụ thể là, áo choàng, áo 
khoác ngoài, áo khoác có mũ và lớp lót lông bên trong (áo pacca), áo mưa, áo len chui 
đầu, áo sơ mi, áo thể thao, quần dài, quần đùi, áo váy, váy, bộ đồ ngủ, quần áo lót, khăn 
quàng cổ, khăn choàng, găng tay (trang phục), găng tay hở ngón (trang phục); đồ đội đầu, 
cụ thể là, mũ, mũ lưỡi trai, băng buộc đầu, và tấm che nắng lưỡi trai; đồ đi chân, cụ thể là, 
giày thể thao và giày lười, dép đi trong nhà, tất, quần áo bó, tất dài, trang phục dệt kim; áo 
dạng chăn có tay (hưởng quyền ưu tiên theo Đơn số 86657487 nộp ngày 10/06/2015 tại 
Hoa Kỳ). 

 

 
(210) 4-2015-35242 (220) 14.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.5.1; 3.3.1; A3.3.17; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại sản xuất Hoàng Huy  (VN) 
Số 103 Hùng Vương, khu phố 4, thị trấn 
Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng nông sản sấy khô, cụ thể: đậu nành khô, hạt điều khô, 

vỏ hạt điều khô; tinh bột sắn; sắn lát, hạt ngô khô đã được bảo quản. 
 

 
(210) 4-2015-35326 (220) 15.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.7.6; A5.3.15; A5.1.5; A6.19.9 (540) 

  

(731) Bùi Huy Thắng  (VN) 
Số 159 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc. 
 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán các sản phẩm, đồ uống có cồn (trừ bia), rượu gạo, rượu 
đắng, rượu mùi, rượu thuốc.  

 

 
(210) 4-2015-35372 (220) 15.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Đinh Minh Chính  (VN) 
365 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: phần mềm máy tính, chương trình máy tính, nông sản, thực phẩm, 
hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ nội thất như giường, tủ, bàn, ghế, vật liệu xây dựng, dược 
phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, bản quyền tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa 
học, bằng sáng chế, ý tưởng sáng tạo, tài sản trí tuệ, quần áo, dày dép, vật liệu xây dựng, 
trang thiết bị y tế; dịch vụ thương mại điện tử bán hàng qua internet; quảng cáo; đại lý 
mua bán ký gửi: phần mềm máy tính, nông sản, thực phẩm, quần áo, dày dép, vật liệu xây 
dựng; dịch vụ giới thiệu việc làm, dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực giới thiệu việc 
làm lên mạng, cung cấp thông tin về nhà tuyển dụng và người xin được tuyển dụng; tư vấn 
trong các tổ chức và quản lý doanh nghiệp.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dạy nghề; tư vấn hướng nghiệp.  

 

 
(210) 4-2015-35509 (220) 16.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(300) 303461210 02.07.2015 HK 

  
(731) MAHKA LIMITED  (HK) 

303 Commercial House, 35 Queen's 
Road Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; áo sơ mi; áo thun ngắn tay; áo vét (quần 

áo); áo vét da (quần áo); áo chui đầu (áo sợi chui đầu); áo choàng ngoài; quần yếm (trang 
phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); áo choàng; áo choàng đi mưa; quần đùi ống 
rộng; quần dài; áo gi lê; áo len dài tay; quần soóc; áo len đan (có hoặc không tay); bộ 
quần áo nam; áo khoác ngoài cho nam; quần bò; áo sơ mi vải bông chéo; quần soóc vải 
bông chéo; quần áo đan (quần áo); áo sợi đan chui đầu; áo gió; quần áo ngủ; quần áo thể 
thao; quần đùi ống rộng thể thao; quần soóc thể thao; áo thể thao; áo nịt len thể thao; quần 
áo dùng ở bãi biển; quần áo bơi; quần soóc lướt sóng; quần áo lót, quần ngắn của đàn 
ông; khăn quàng cổ; găng tay; thắt lưng [trang phục]; dây đeo quần; ca vát; cà vạt nơ; 
trang phục dệt kim của nam giới; tất ngắn cổ; giày; dép đi trong nhà; giày gỗ quai da; giày 
ống; mũ lưỡi trai; mũ; đồng phục.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; 
quản lý hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ trực tuyến và/hoặc các cửa hàng 
bán lẻ; các dịch vụ cửa hàng bán lẻ liên quan đến quần áo và phụ kiện thời trang; các dịch 
vụ bán lẻ trực tuyến, cụ thể là dịch vụ bán lẻ trực tuyến các sản phẩm: quần áo, đồ đi ở 
chân, đồ đội đầu, áo sơ mi, áo thun ngắn tay, áo vét (quần áo), áo vét da (quần áo), áo 
chui đầu (áo sợi chui đầu), áo choàng ngoài, quần yếm (trang phục chống bụi mặc ngoài 
khi làm việc), áo choàng, áo choàng đi mưa, quần đùi ống rộng, quần dài, áo gi lê, áo len 
dài tay, quần soóc, áo len đan (có hoặc không tay), bộ quần áo nam, áo khoác ngoài cho 
nam, quần bò, áo sơ mi vải bông chéo, quần soóc vải bông chéo, quần áo đan (quần áo), 
áo sợi đan chui đầu, áo gió, quần áo ngủ, quần áo thể thao, quần đùi ống rộng thể thao, 
quần soóc thể thao, áo thể thao, áo nịt len thể thao, quần áo dùng ở bãi biển, quần áo bơi, 
quần soóc lướt sóng, quần áo lót, quần ngắn của đàn ông, khăn quàng cổ, găng tay, thắt 
lưng (trang phục), dây đeo quần, ca vát, cà vạt nơ, trang phục dệt kim của nam giới, tất 
ngắn cổ, giày, dép đi trong nhà, giày gỗ quai da, giày ống, mũ lưỡi trai, mũ, đồng phục; 
các dịch vụ khuyến mại; các dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng; sắp xếp, tổ chức và 
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điều hành các buổi triễn lãm cho mục đích quảng cáo, khuyến mại hay tiếp thị; quảng cáo 
qua thư đặt hàng; quảng cáo tại thời điểm mua hàng; dịch vụ lập hóa đơn; giới thiệu sản 
phẩm; trang trí quầy hàng.  

 

 
(210) 4-2015-35682 (220) 17.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) WILLIAMSON-DICKIE 

MANUFACTURING COMPANY   (US) 
319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 
76104, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; hành lý; hòm/rương; vali; túi; cặp sách; túi du lịch; túi xách; túi 

cầm tay; túi đựng quần áo; ba lô; ví bỏ túi; ví tiền; cặp đựng tài liệu; cặp da; bao để móc 
chìa khóa; ô, dù và gậy chống. 

 

 
(210) 4-2015-35683 (220) 17.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) WILLIAMSON-DICKIE 

MANUFACTURING COMPANY  (US) 
319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 
76104, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; hành lý; hòm/rương; vali; túi; cặp sách; túi du lịch; túi xách; túi 

cầm tay; túi đựng quần áo; ba lô; ví bỏ túi; ví tiền; cặp đựng tài liệu; cặp da; bao để móc 
chìa khóa; ô, dù và gậy chống. 

 

 
(210) 4-2015-35684 (220) 17.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.24 
(731) WILLIAMSON-DICKIE 

MANUFACTURING COMPANY   (US) 
319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 
76104, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; hành lý; hòm/rương; vali; túi; cặp sách; túi du lịch; túi xách; túi 
cầm tay; túi đựng quần áo; ba lô; ví bỏ túi; ví tiền; cặp đựng tài liệu; cặp da; bao để móc 
chìa khóa; ô, dù và gậy chống. 

 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
773 

(210) 4-2015-35685 (220) 17.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 18.2.1; 26.1.2; 26.7.5 
(731) WILLIAMSON-DICKIE 

MANUFACTURING COMPANY   (US) 
319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 
76104, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; hành lý; hòm/rương; vali; túi; cặp sách; túi du lịch; túi xách; túi 

cầm tay; túi đựng quần áo; ba lô; ví bỏ túi; ví tiền; cặp đựng tài liệu; cặp da; bao để móc 
chìa khóa; ô, dù và gậy chống. 

 

 
(210) 4-2015-35862 (220) 18.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ phân tích thí nghiệm dùng trong nghiên cứu để đo, kiểm tra và phân 

tích máu, dịch và/hoặc mô của cơ thể; dụng cụ thí nghiệm để kiểm tra và/hoặc phân tích 
chẩn đoán trong ống nghiệm; thiết bị thí nghiệm dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y tế, cụ 
thể là: bộ kiểm tra và thu thập (mẫu) thí nghiệm dùng trong việc chẩn đoán trong ống 
nghiệm; thiết bị thí nghiệm để xác định kiểu gien, phân tích biểu hiện gien, hình ảnh phân 
tử, và phân tích chuỗi ADN; thiết bị thí nghiệm phân tử lâm sàng tự động, cụ thể là: thiết 
bị đồng nhất mẫu; dụng cụ trích mẫu thí nghiệm; dụng cụ thí nghiệm để thử (kiểm tra) và 
nhận diện vi khuẩn; thiết bị thí nghiệm, cụ thể là, thiết bị cảm biến chẩn đoán phân tử để 
phân tích chuỗi a-xit nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ích, vật liệu di truyền, tác nhân lây nhiễm 
và/hoặc mầm bệnh; thiết bị định cỡ để định cỡ dụng cụ phân tích máu, dụng cụ phân tích 
huyết học, và dụng cụ phân tích dùng để đo, kiểm tra và phân tích dịch cơ thể, không 
dùng cho mục đích y tế; dụng cụ thí nghiệm để thử (kiểm tra) và nhận diện ký sinh trùng; 
hộp chứa, ngăn và khay có ngăn dùng trong dụng cụ phân tích máu thí nghiệm dùng trong 
nghiên cứu, dụng cụ phân tích huyết học dùng trong nghiên cứu, và dụng cụ phân tích thí 
nghiệm dùng trong nghiên cứu để đo, kiểm tra và phân tích dịch của cơ thể; phần cứng và 
phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải về) dùng trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; phần 
mềm (ghi sẵn hoặc có thệ tải về) và phần cứng máy tính dùng trong các phòng thí 
nghiệm; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính cho dụng cụ chẩn 
đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính hỗ trợ dụng cụ 
chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính cho dụng cụ 
phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích xét nghiệm miễn 
dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu, và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô của cơ thể; phần 
mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để thiết lập cấu hình dụng cụ 
chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính hỗ trợ dụng 
cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích xét nghiệm 
miễn dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu, và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô của cơ thể; 
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phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để thiết lập cấu hình dụng 
cụ chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để thiết 
lập cấu hình dụng cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân 
tích xét nghiệm miễn dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu, và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và 
mô của cơ thể; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để theo dõi 
dụng cụ chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để 
theo dõi dụng cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích 
xét nghiệm miễn dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu, và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô 
của cơ thể; giao diện dữ liệu điện tử của dụng cụ chẩn đoán y tế; giao diện dữ liệu điện tử 
cho dụng cụ phân tích huyết học, dụng cụ phân tích hóa lâm sàng, dụng cụ phân tích xét 
nghiệm miễn dịch, dụng cụ sàng lọc (thử) máu, và dụng cụ kiểm tra máu, dịch và mô của 
cơ thể; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để quản lý giao diện 
giữa các dụng cụ chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy 
tính để quản lý giao diện giữa các dụng cụ thí nghiệm; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải 
về) và phần cứng máy tính để xử lý sự cố ở các dụng cụ chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi 
sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để xử lý sự cố ở các dụng cụ thí nghiệm; 
phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để xử lý dữ liệu kiểm tra y 
tế chẩn đoán; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính để xử lý dữ 
liệu thí nghiệm chẩn đoán; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng máy tính 
dùng trong kiểm tra chẩn đoán y tế; phần mềm (ghi sẵn hoặc có thể tải về) và phần cứng 
máy tính để nhận diện và phân tích chuỗi a-xít nu-clê-ích, a-xít nu-clê-ích để nhận diện 
nguồn (mầm) bệnh, thuộc tính kháng thuốc và hồ sơ pháp y; phần mềm máy tính (ghi sẵn 
hoặc có thể tải về) để xử lý trước, kiểm soát thiết bị (dụng cụ), phân tích dữ liệu và báo 
cáo cho các dụng cụ chẩn đoán phân tử.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn 
kinh doanh trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các nhà cung cấp 
chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các bên trả tiền chăm sóc sức khỏe; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh cho các bệnh viện; dịch vụ tư vần kinh doanh cho các phòng thí 
nghiệm. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (liên quan đến việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa thiết bị 
và dụng cụ y tế và tư vấn cho các dịch vụ trên) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (liên quan đến việc lắp đặt, bảo trì và sửa chữa và tư vấn cho các 
dịch vụ trên) đối với dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ khắc phục sự cố tại chỗ đối 
với phòng thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán trong ống nghiệm; cung cấp dịch vụ lắp 
đặt, bảo trì và sửa chữa dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa 
chữa dụng cụ thí nghiệm; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, khắc phục sự cố mà 
bản chất là chẩn đoán sự cố liên quan tới dụng cụ thí nghiệm chẩn đoán trong ống 
nghiệm, dụng cụ chẩn đoán y tế và hệ thống tự động hóa thí nghiệm; lắp đặt, bảo trì và 
sửa chữa phần cứng liên quan đến dụng cụ chẩn đoán y tế.  

 

Nhóm 42: Tư vấn liên quan đến phần mềm chẩn đoán y tế; tư vấn liên quan đến phần 

mềm y tế; tư vấn liên quan đến phần mềm trong lĩnh vực sức khỏe; cài đặt, bảo trì và sửa 

chữa phần mềm liên quan đến dụng cụ chẩn đoán y tế; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật đối với 

phần mềm thí nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; theo dõi vận hành điện tử từ xa đối 

với hệ thống thí nghiệm chẩn đoán, hệ thống tự động hóa thí nghiệm, và dụng cụ chẩn 

đoán y tế; cung cấp nền tảng phần mềm dựa trên web để quản lý thông tin thí nghiệm và 

chẩn đoán y tế; cung cấp nền tảng phần mềm dựa trên web trong lĩnh vực sức khỏe; cung 

cấp nền tảng phần mềm dựa trên web trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ phần mềm 
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dịch vụ (SAAS - phần mềm hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho 

phép người sử dụng truy cập từ xa) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ phần mềm dịch 

vụ (SAAS - phần mềm hoạt động trên web, được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép 

người sử dụng truy cập từ xa) trong lĩnh vực sức khỏe; dịch vụ nền tảng dịch vụ (PAAS - 

nền tảng hoạt động trên web) được quản lý bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng 

truy cập từ xa) trong lĩnh vực chẩn đoán y tế; dịch vụ nền tảng dịch vụ (PAAS - nền tảng 

hoạt động trên web, được quản ly bởi nhà cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ 

xa) trong lĩnh vực sức khỏe; thực hiện đánh giá phương tiện kiểm tra (xét nghiệm) chẩn 

đoán y tế để đánh giá sự an toàn, chất lượng, tính bền vững môi trường, chất thải, hiệu 

quả, thời gian ngừng hoạt động, sự linh hoạt và nhanh nhẹn; thực hiện nghiên cứu và phân 

tích và báo cáo vận hành thí nghiệm, phương tiện chăm sóc sức khỏe và hệ thống chăm 

sóc sức khỏe đối với hiệu suất vận hành thí nghiệm, phương tiện chăm sóc sức khỏe và hệ 

thống chăm sóc sức khỏe; thực hiện nghiên cứu theo dõi và phân tích vận hành đối với 

dụng cụ, kiểm tra (xét nghiệm) và mẫu thử chẩn đoán y tế; phân tích và báo cáo dữ liệu 

nghiên cứu vận hành đối với dụng cụ, kiểm tra (xét nghiệm) và mẫu thử chẩn đoán y tế; 

dịch vụ theo dõi, phân tích và báo cáo đối với việc vận hành trang thiết bị thí nghiệm y tế, 

quản lý lượng tồn kho trong thí nghiệm y tế, quản lý chất lượng thí nghiệm y tế; theo dõi 

vận hành dụng cụ thử máu, dịch và mô cơ thể và các dữ liệu liên quan dùng cho mục đích 

thí nghiệm; cung cấp dịch vụ theo dõi vận hành đối với trang thiết bị thí nghiệm; cung cấp 

dịch vụ theo dõi vận hành đối với dụng cụ thí nghiệm. 

 

Nhóm 44: Quản lý, theo dõi, phân tích và báo cáo dữ liệu và thông tin trong lĩnh vực chẩn 

đoán y tế; theo dõi vận hành dụng cụ thử máu, dịch và mô cơ thể và các dữ liệu liên quan 

dùng cho mục đích y tế; cung cấp dịch vụ theo dõi vận hành đối với dụng cụ y tế. 
 

 
(210) 4-2015-35864 (220) 18.12.2015 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Đỏ, xanh lá, trắng 

(731) Trần Văn Vinh  (VN) 
101 ấp 4, xã Bình Hòa, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; mứt trái cây ướt; trái cây sấy khô; trái cây đã qua chế biến; 

rau củ đã qua chế biến. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng; nước tăng lực (đồ uống, không dùng cho mục đích y tế); thức 

uống dùng trong thể thao (đồ uống không dùng cho mục đích y tế); đồ uống hoa quả 

không có cồn và nước ép hoa quả; chất chiết từ nước ép hoa quả không chứa cồn; tinh dầu 

dùng để chế đồ uống. 

 

Nhóm 33: Thức uống có cồn; rượu mùi; thức uống đã chưng cất; rượu khai vị.  
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(210) 4-2015-35946 (220) 21.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1; 26.1.1 
(591) Đỏ đun, tím đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Phạm Nghiêm Minh  (VN) 
Số 47 Hàm Long, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống ẩm thực, dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2015-35947 (220) 21.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 3.4.13; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, cam nhạt, nâu, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Phạm Nghiêm Minh  (VN) 
Số 47 Hàm Long, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống ẩm thực, dịch vụ quầy rượu. 

 

 
(210) 4-2015-36307 (220) 23.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Văn Hiếu  (VN) 

Thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện Mỹ 
Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn vải bông, khăn lau mặt; khăn dệt; khăn tàm; mành, rèm (bằng vải thuộc 

nhóm này).  
 

 
(210) 4-2015-36317 (220) 23.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86/671498 23.06.2015 US 

(731) LINEWEIGHT, LLC (A LIMITED 
LIABILITY COMPANY OF NEW 
YORK)   (US) 
Brooklyn Navy Yard 63 Flushing 
Avenue, Unit 252 Brooklyn, New York 
United States  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; kính râm; bộ quần áo, trang phục và áo giáp bảo hộ chống bom 
và chống đạn; áo giáp bảo vệ cơ thể, cụ thể là, áo chống đạn đạo, đạn súng, bom, dao 
đâm, chém; áo bảo hộ của lực lượng vũ trang được gia cố chức năng áo giáp đạn đạo để 
cất giữ các thiết bị chiến đấu; bộ dây đai an toàn (đồ bảo hộ) không dùng cho xe cộ hoặc 
mục đích thể thao; quần áo bảo hộ chống tai nạn, bức xạ và cháy nổ; kính đeo cho người 
đi xe gắn máy; mũ bảo hộ; kính bảo hộ; mặt nạ bảo hộ cho mũ bảo hiểm bảo vệ; quần áo 
độn (đồ bảo hộ) để bảo vệ cơ thể khỏi các chấn thương và tai nạn.  

 
Nhóm 12: Xe máy và bộ phận của xe máy; xe cộ đi trên mọi địa hình (ATV); xe đua gắn 
động cơ để trở thành xe đua trên mọi địa hình và xe có thể đi trên cát; xe địa hình tiện ích 
(UTVs); xe cộ đi trên tuyết; xe gắn máy; xe mô tô đi trên nước của cá nhân, cụ thể là 
thuyền máy cỡ nhỏ, thuyền máy bay phản lực cá nhân, xe tay ga đi trên nước; xe tay ga cá 
nhân có gắn động cơ; thuyền và bộ phận đi kèm; tàu lượn có động cơ; xe tiện ích tiêu 
chuẩn.  

 

Nhóm 13: Thắt lưng; túi xách; túi nhỏ và đai được thiết kế đựng đạn dược (vũ khí).  
 

Nhóm 18: Túi thể thao; ba lô; túi đựng tất cả đồ dùng; túi vải thô; túi da và túi giả da; túi 
lưới dùng khi mua sắm; túi xách qua đêm; túi vải thô, túi du lịch, túi xách to bản (kiểu 
quân sự), túi xách vai và túi đeo lưng quân sự; hộp đựng đồ trang điểm (rỗng); túi du lịch; 
túi xách to bản; túi có gắn bánh xe; túi đeo qua thắt lưng; túi đeo vai; ví; va li (hành lý); 
bộ yên cương cho động vật; dây xích cho động vật.  

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo và quần; áo sơ mi; mũ lưỡi trai; quần dài; giày dép; áo 
khoác; đồ đội đầu; găng tay; đồ đi chân; bốt cho người đi xe mô tô.  

 

Nhóm 28: Dụng cụ bảo vệ ngực khi chơi thể thao; miếng đệm bảo vệ đầu gối khi chơi thể 
thao; tấm lót khuỷu tay khi chơi thể thao; miếng đệm ống chân khi chơi thể thao.  

 

 
(210) 4-2015-36420 (220) 24.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xanh 

dương, trắng, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Anphabe  
(VN) 
Tầng 1, tòa 309 - 311 Hoàng Diệu, 
phường 6, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán đấu giá; dịch vụ bán hàng qua mạng bao gồm: đăng thông tin 
và mua bán sản phẩm công nghệ như: phần mềm máy tính, thiết bị máy vi tính, điện 
thoại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ cung ứng nguồn lao động trong 
nước.  

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tạo lập và duy 
trì trang thông tin điện tử tổng hợp; tạo lập và duy trì trang mạng xã hội.  
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(210) 4-2015-36760 (220) 28.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.6; 26.4.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xanh dương thẫm, xanh lá cây, xanh da 

trời, vàng, đỏ 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, đầu đọc đa phương tiện cầm tay, máy 

vi tính xách tay, bộ tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông 
minh và máy tính bảng, pin/ắc quy có thể sạc lại được, thiết bị sạc pin/ắc quy, bao da 
chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, điện thoại thông minh và máy tính bảng, vỏ 
chuyên dụng dùng cho điện thoại đi động, điện thoại thông minh và máy tính bảng, máy 
tính bảng; bộ thu tín hiệu truyền hình, các bộ phận cấu thành của hệ thống âm thanh điện 
tử cụ thể là: hệ thống âm thanh vòng, hộp đổi tín hiệu truyền hình kỹ thuật số, máy đọc 
đĩa DVD, thiết bị hiển thị có đèn đi ốt phát quang, màn hình, kính mắt ba chiều (3D), máy 
tính, máy in dùng với máy tính, chất bán dẫn, phần mềm máy tính, phần mềm trò chơi 
trên máy tính, phần mềm khởi động trò chơi trên máy tính, phần mềm ứng dụng máy tính 
có chức năng sắp xếp/phân loại tự động các ứng dụng trò chơi. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ đánh bạc; dịch vụ trò chơi trực tuyến (từ một mạng máy tính); dịch vụ 
trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính hoặc mạng điện thoại di động; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là cung cấp dịch vụ trò chơi máy tính trực tuyến từ mạng thông tin liên 
lạc cục bộ hoặc toàn cầu bao gồm mạng internet, mạng internet, mạng extranet, truyền 
hình, mạng thông tin di động, mạng điện thoại tế bào và mạng vệ tinh; cung cấp dịch vụ 
giải trí thông qua một trang thông tin điện tử, qua mạng máy tính toàn cầu, cho phép 
người sử dụng ghi lại âm thanh, hình ảnh, văn bản và các sản phẩm đa truyền thông khác, 
bao gồm âm nhạc, hòa nhạc, hình ảnh, truyền thanh, truyền hình, tin tức, thể thao, trò 
chơi, phim, các sự kiện văn hóa, và các chương trình liên quan đến giải trí; dịch vụ thông 
tin liên quan đến biểu diễn âm nhạc, chiếu phim, trò chơi, giáo dục, giáo dục và giải trí 
tương tác, được cung cấp trực tuyến từ mạng thông tin liên lạc cục bộ hoặc toàn cầu, bao 
gồm mạng internet, mạng internet, mạng extranet, truyền hình, mạng thông tin di động, 
mạng điện thoại tế bào và mạng vệ tinh; dịch vụ cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến (chỉ 
để đọc) liên quan đến âm thanh hình ảnh kỹ thuật số, trò chơi và trò vui chơi giải trí đa 
truyền thông.  

 
 

(210) 4-2015-36825 (220) 29.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23; A15.7.2 
(591) Xanh dương đậm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Huy  (VN) 
2751 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 07: Súng phun sơn (máy móc); dụng cụ bắn đinh (sử dụng bằng khí nén); máy 
phay gỗ; máy hàn điện; máy khoan; máy mài; máy cưa; máy chà nhám đánh bóng; máy 
cắt gạch; máy cắt sắt; máy cắt nhôm; máy đục đá; máy bào; máy nén khí; mũi khoan sắt, 
lưỡi cưa gỗ, lưỡi cưa sắt, lưỡi cưa đá (tất cả là bộ phận của máy); dao phay gỗ (dùng cho 
máy phay gỗ). 

 
Nhóm 08: Đá mài lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt gạch bằng tay (không sử dụng 
động cơ); mũi khoan sắt, lưỡi cưa gỗ, lưỡi cưa sắt, lưỡi cưa đá (tất cả là dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công). 

 

 
(210) 4-2015-36826 (220) 29.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 14.3.1; A14.3.2 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Huy  (VN) 
2751 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Súng phun sơn (máy móc); dụng cụ bắn đinh (sử dụng bằng khí nén); máy 

phay gỗ; máy hàn điện; máy khoan; máy mài; máy cưa; máy chà nhám đánh bóng; máy 
cắt gạch; máy cắt sắt; máy cắt nhôm; máy đục đá; máy bào; máy nén khí; mũi khoan sắt, 
lưỡi cưa gỗ, lưỡi cưa sắt, lưỡi cưa đá (tất cả là bộ phận của máy); dao phay gỗ (dùng cho 
máy phay gỗ). 

 
Nhóm 08: Đá mài lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt gạch bằng tay (không sử dụng 
động cơ); mũi khoan sắt, lưỡi cưa gỗ, lưỡi cưa sắt, lưỡi cưa đá (tất cả là dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công). 

 

 
(210) 4-2015-36827 (220) 29.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Gia Huy  (VN) 
2751 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Súng phun sơn (máy móc); dụng cụ bắn đinh (sử dụng bằng khí nén); máy 
phay gỗ; máy hàn điện; máy khoan; máy mài; máy cưa; máy chà nhám đánh bóng; máy 
cắt gạch; máy cắt sắt; máy cắt nhôm; máy đục đá; máy bào; máy nén khí; mũi khoan sắt, 
lưỡi cưa gỗ, lưỡi cưa sắt, lưỡi cưa đá (tất cả là bộ phận của máy); dao phay gỗ (dùng cho 
máy phay gỗ).  

 

Nhóm 08: Đá mài lưỡi cưa (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cắt gạch bằng tay (không sử dụng 
động cơ); mũi khoan sắt, lưỡi cưa gỗ, lưỡi cưa sắt, lưỡi cưa đá (tất cả là dụng cụ cầm tay 
thao tác thủ công).  
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(210) 4-2015-37038 (220) 30.12.2015 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) J-NETWORK, INC.   (US) 

7711 Center Ave., Suite 100 Huntington 

Beach, CA 92647 U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa (không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế); nước hoa và hương liệu (tinh dầu); mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh 

thân thể; kem đánh răng; chế phẩm đánh bóng.  

 

Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng làm từ thảo mộc dưới dạng bột, dạng hạt, dạng hột nhỏ, 

dạng viên, dạng lỏng, dạng bao con nhộng và dạng bột nhão.  

 

Nhóm 29: Thịt cho mục đích tiêu dùng của người (dạng tươi, để mát hoặc đông lạnh); sản 

phẩm từ cá đã được chế biến; rau đã được chế biến và trái cây đã được chế biến; trứng đã 

được chế biến; sản phẩm sữa; chất đạm dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2015-37039 (220) 30.12.2015 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) J-NETWORK, INC.   (US) 

7711 Center Ave., Suite 100 Huntington 

Beach, CA 92647 U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng và chất tẩy rửa (không dùng trong hoạt động sản xuất và không dùng 

cho mục đích y tế); kem đánh răng; mỹ phẩm và chế phẩm để vệ sinh thân thể; nước hoa 

và hương liệu (tinh dầu).  

 
Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người; vật liệu nha khoa; chất bổ sung ăn kiêng có 

thành phần axit amin và thảo mộc tự nhiên dưới dạng bao con nhộng hoặc dưới dạng viên.  

 
Nhóm 10: Núm vú giả dùng cho trẻ em ngậm; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dùng cho mục 

đích công nghiệp; thiết bị xoa bóp chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị và 

dụng cụ nha khoa; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ vận hành bằng tay dùng cho mục đích gia 

dụng; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ dạng trục lăn vận hành bằng tay dùng cho mục đích gia 

dụng.   
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(210) 4-2015-37200 (220) 31.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.11.1; A5.5.20 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH COCO AC  (VN) 

151 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính; than hoạt tính dạng bột; than hoạt tính dạng hạt. 

 

 
(210) 4-2015-37247 (220) 31.12.2015 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86/690,856 13.07.2015 US 

  
(731) SHORELIGHT EDUCATION LLC  

(US) 
2 Seaport Lane, #500, Boston, 
Massachusetts 02210, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin trong lĩnh vực sắp xếp việc làm; cung cấp thông tin nghề 
nghiệp thông qua mạng máy tính toàn cầu cho mục đích tuyển dụng; cung cấp mô hình 
mẫu, chiến lược và nguồn lực cho việc thực hiện các hoạt động văn phòng cho các 
trừơng/viện đại học trong lĩnh vực các chương trình học trực tuyến, cụ thể là điều phối và 
chịu trách nhiệm đối với tất cả các mặt trong quá trình khởi đầu và hoạt động hằng ngày 
trong các quá trình khác; cung cấp thông tin nghề nghiệp cho sinh viên cho mục đích 
tuyển dụng, thuộc nhóm 35. 

 

Nhóm 41: Quản lý và hỗ trợ quản lý việc thiết kế, triển khai và phát triển các chương trình 
học trực tuyến cho các trường/viện đại học; dịch vụ chiêu sinh và tuyển sinh sinh viên cho 
các chương trình học trực tuyến của các trường/viện đại học. 

 

 
(210) 4-2016-00085 (220) 04.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) POLYGUARD PRODUCTS, INC.  (US) 

4101 S. Interstate 45, Ennis, Texas 
75119, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 17: Lớp phủ bảo vệ thuộc nhóm này (không phải vật liệu xây dựng) dưới dạng băng 

và tấm dùng cho thép, bê tông và các bề mặt khác; vật liệu phủ bảo vệ dưới dạng băng và 
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tấm dùng để cách ly; băng dính dùng trong công nghiệp và thương mại; vật liệu bằng chất 

dẻo dưới dạng tấm được dùng trong sản xuất. 

 
Nhóm 19: Lớp phủ bảo vệ (vật liệu xây dựng) không bằng kim loại, dùng cho thép, bê 

tông và các bề mặt khác; vật liệu bằng chất dẻo dưới dạng tấm dùng trong xây dựng (vật 

liệu xây dựng) 
 

 
(210) 4-2016-00088 (220) 04.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) LUMENS CO., LTD.  (KR) 

12, Wongomae-ro, Giheung-gu, Yongin-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Đi ốt phát quang (LED); biển báo điện tử (chỉ sử dụng LED); đèn chớp LED 

dùng cho máy ảnh; đèn chớp LED dùng cho máy ảnh điện thoại di động; đèn chớp LED; 

đèn chớp LED dùng cho thiết bị di động; bộ nguồn cấp điện dùng cho hệ thống chiếu 

sáng LED; hệ thống dây điện dùng cho hệ thống chiếu sáng LED. 

 
Nhóm 11: Đèn led đường phố; đèn LED; đèn LED huỳnh quang; bóng đèn LED; dải đèn 

LED dùng cho mục đích trang trí; đèn LED gắn trên trần nhà; hệ thống chiếu sáng LED; 

thiết bị chiếu sáng LED sử dụng điện; hệ thống chiếu sáng LED, cụ thể là môđun LED. 
 

 
(210) 4-2016-00139 (220) 05.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây đậm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư NAKA  
(VN) 
Tầng 7, tòa nhà Jabes 2, 110 Cách Mạng 

Tháng 8, phường 7, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ của các cơ sở tín dụng không phải ngân hàng như các hiệp hội hợp 

tác về tín dụng, các công ty tài chính tư nhân, người cho vay; các dịch vụ ủy thác đầu tư; 

các dịch vụ của hãng môi giới về cổ phần và tài sản; các dịch vụ liên quan đến các công 

việc tiền tệ do các đại diện ủy thác bảo đảm. 
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(210) 4-2016-00162 (220) 05.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.17.5 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và 
công nghệ 24h Group  (VN) 
Số 44 ngõ 12, phố Thái Hà, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa phần cứng máy tính và điện thoại di động. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-00175 (220) 05.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 2.3.1 
(591) Tím, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và giải trí Sao Thủy  (VN) 
27 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Báo điện tử, trang thông tin điện tử. 

 

 
(210) 4-2016-00327 (220) 07.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20 
(591) Đen, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Trần Thái Huy  (VN) 
Thôn Xuân Đoài, xã Phù Linh, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, vận tải. 

 

 
(210) 4-2016-00389 (220) 07.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sebnat  (VN) 
65 Huỳnh Văn Bánh, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao hàng; dịch vụ phân phát sản phẩm; chuyển giao sản phẩm, hàng 
hóa. 

 

 
(210) 4-2016-00445 (220) 07.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) HYUNDAI C&F INC.  (KR) 

25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 06: Hộp đựng dụng cụ bằng kim loại (hộp rỗng). 
 

Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; đầu máy không dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ; đầu máy cho tàu thuyền; máy phát điện; động cơ không dùng cho phương tiện 
giao thông đường bộ; động cơ cho tàu thuyền; bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; máy 
bơm nước; máy cưa đai; máy cưa bàn có kích thước nhỏ, có tính di động cao; máy cưa; 
máy cưa đĩa; máy cắt; đĩa mài và cắt (bộ phận của máy móc); máy đục phá bê tông; máy 
khoan; búa điện; súng phun hơi nóng; hồ dính dùng điện; máy bào điện; máy mài điện; 
súng bắn đinh dùng hơi; máy xay; máy khoan búa; cần trục; dụng cụ ghim thủy lực; dụng 
cụ cắt thủy lực; máy khoan xoay đập; quạt công nghiệp; máy hút bụi chân không công 
nghiệp; máy cưa lọng; máy cưa gỗ súc; máy tách gỗ vít; máy cưa đa góc; dụng cụ cầm tay 
đa chức năng, không phải loại vận hành thủ công; máy bào; máy đánh bóng; súng bắn 
đinh dùng bột; máy bấm thanh cốt thép; máy cưa sử dụng lưỡi cưa kiếm; máy khoan búa 
xoay; máy bào soi; máy mài; máy bàn cưa kích thước lớn; máy đập ghim/đinh; máy cắt 
đá/gạch; máy cưa vạn năng; máy phun nông nghiệp; máy bơm không khí (lắp đặt gara); 
máy quạt gió (máy quạt gió hoạt động bằng năng lượng); máy cắt cỏ đeo vai; máy cưa 
xích, máy cắt tỉa chạy bằng điện; máy cắt cỏ; máy cắt cỏ sử dụng tông đơ; máy tỉa hàng 
rào; máy cắt cỏ tay đẩy; máy xén cỏ; máy cào cỏ; bơm khí nén; máy giặt áp lực cao; máy 
nghiền; máy thổi tuyết, máy xới đất; dụng cụ phun sơn bằng khí nén; máy nén khí; máy 
khoan dùng khí nén; máy hút bụi không khí; búa hơi; tay bơm có đồng hồ dạng súng; 
súng bắn đinh; súng rút đinh dùng khí nén; súng vặn vít dùng khí nén; máy phun không 
khí; máy bắn ghim dùng khí nén; dụng cụ khí nén; cờ lê khí nén; máy đập; máy cắt gạch; 
máy lu; máy trộn bê tông; máy cưa bê tông; máy đầm rung bê tông; trục cán dạng trống; 
máy khoan đất; máy cưa tầng; máy đầm cóc; máy rung đầm bề mặt; máy cán phẳng bề 
mặt bê tông; bơm đo nhiên liệu dùng cho các trạm dịch vụ; bơm xăng dầu (thiết bị của 
các trạm xăng dầu); bơm phân phối nhiên liệu dùng cho các trạm sửa chữa; máy bơm dầu 
mỡ; giàn nâng ô tô (thiết bị nâng ô tô giống như cẩu nâng); ròng rọc xích (bộ phận của 
máy móc); đai cửa máy nâng; cửa thang máy; thiết bị vận hành thang máy; máy nâng và 
các bộ phận đi kèm; máy nâng [thang máy]; thang cuốn; thang nâng xe hàng; thiết bị hàn 
hồ quang; máy uốn; máy cắt (máy móc); ống thổi của thiết bị cắt vận hành bằng ga; thiết 
bị cắt hồ quang điện; thiết bị hàn hồ quang điện; thiết bị hàn dùng điện; máy hàn dùng 
chùm điện tử; máy hàn khí; máy cắt laze; máy phân tách (gia công) laze; dao cắt răng 
chạy tròn dùng cho máy phay; máy hàn cắt oxy-axetilen; máy hàn cắt oxy-axetilen; thiết 
bị cắt oxy; kéo điện; thiết bị hàn vận hành bằng ga; ống thổi của thiết bị hàn vận hành 
bằng ga; mỏ hàn, dùng điện; mỏ hàn vận hành bằng ga; máy hàn sử dụng sóng siêu thanh; 
máy hàn dùng điện; máy luyện thép; máy sấy dùng cho nông nghiệp; máy giũ cỏ để phơi; 
thiết bị bó cỏ khô; máy cày (máy móc); máy đào hào, mương (xẻ rãnh); máy bóc vỏ hạt 
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ngũ cốc; máy nghiền hạt; phễu đỡ (để tháo dỡ cơ khí); máy xới cơ giới hóa; máy gặt và 
bó; máy thu hoạch; máy gặt đập liên hợp; máy và dụng cụ phân phối phân bón; máy phân 
loại hạt gạo; cái bừa; máy bóc vỏ ngũ cốc; máy cấy lúa; máy cày lật đất; máy cày; lưỡi 
cày; máy băm thức ăn cho động vật dùng điện; máy tuốt quả (máy móc); máy xoắn dây 
rơm; máy nhổ cỏ; máy cào; máy gặt liên hợp; máy xén (máy móc); máy tách hạt; máy 
gieo hạt (máy móc); lưỡi dao cho máy cắt cỏ; máy quạt thóc; máy nông nghiệp; dụng cụ 
nông nghiệp không thao tác bằng tay; máy đánh bóng hạt lúa mạch; máy đánh bóng hạt 
gạo; máy đánh bóng hạt gạo hoặc hạt lúa mạch; máy xay bột; rô bốt; người máy (máy 
móc); máy nghiền rác; máy ép rác; máy nạo thịt ở da; máy băm thịt (máy móc); máy gọt; 
máy nhào bột; máy sản xuất bánh kẹo lạnh; máy cắt bánh kẹo; thiết bị cơ điện để chế biến 
thực phẩm; máy chế biến thức ăn dùng điện (không dùng cho mục đích gia dụng); máy 
sản xuất bánh kẹo; máy sản xuất mỳ sợi; máy nghiền bột; thiết bị sản xuất nước có ga; 
thiết bị sản xuất đồ uống có ga; máy chế biến thức ăn và đồ uống dùng cho mục đích công 
nghiệp; máy khâu dùng cho mục đích gia đình; máy khâu; máy đóng gói chân không; 
máy rửa bát đĩa dùng cho mục đích công nghiệp; máy rửa vải sợi dùng cho mục đích công 
nghiệp; máy hút bụi chân không dùng cho mục đích công nghiệp; máy giặt dùng cho mục 
đích công nghiệp; máy giặt dùng điện dùng cho mục đích công nghiệp; thiết bị rửa; máy 
giặt; máy giặt (xưởng giặt); máy vắt cho đồ giặt; máy và thiết bị để làm sạch dùng điện; 
thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước; động cơ điện cho tàu thuyền; máy xay dùng cho mục 
đích gia dụng (không thao tác bằng tay); cái đánh kem chạy điện dùng cho mục đích gia 
dụng; máy ép trái cây chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy nghiền (xay) dùng cho 
mục đích gia dụng; máy trộn thức ăn chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy trộn 
chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy xay cà phê dùng cho mục đích gia dụng 
(không thao tác bằng tay); dụng cụ mở hộp dùng điện; máy giặt dùng điện dùng cho mục 
đích gia dụng; máy rửa bát đĩa; máy vắt khô quần áo dùng cho mục đích gia dụng (không 
sấy); máy rửa bát đĩa tự động; máy giặt dùng điện; máy hút bụi dùng điện dùng cho mục 
đích gia dụng; máy hút bụi chân không; túi đựng rác có thể tháo ra của máy hút bụi; ống 
vòi của máy hút bụi chân không; nắp đậy (bộ phận của máy); dụng cụ cắt lát chạy điện 
dùng cho mục đích gia dụng; máy xay; máy dùng để làm mỳ ống/mỳ sợi; khay đựng thức 
ăn chạy điện; mày nhào bột dùng điện; máy làm mỳ ống/mỳ sợi dùng điện; ròng rọc xích 
kéo tay (bộ phận của máy móc); thiết bị nén cho tủ lạnh. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ vặn ốc, vít có thể điều chỉnh được; rìu lưỡi vòm; dụng cụ nông nghiệp, 
thao tác thủ công; khoan xoắn ốc [dụng cụ cầm tay]; rìu; dụng cụ tỉa cây; mũi khoan 
[dụng cụ cầm tay]; lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; dao phạt; dao ghép chồi; đục; cái kìm để 
cắt [cái kìm của thợ sửa chữa và bảo dưỡng đường dây điện hoặc điện thoại]; công cụ cắt 
[dụng cụ cầm tay]; dụng cụ đào lỗ [công cụ cầm tay]; mũi khoan; dụng cụ khoan; búa 
đóng cọc; giũa [dụng cụ]; đồ dùng để hái quả [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt kính; dụng 
cụ khắc, chạm trổ [công cụ cầm tay]; búa; khoan tay [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cầm tay, 
thao tác thủ công; cuốc [dụng cụ cầm tay]; bình xịt thuốc trừ sâu [dụng cụ cầm tay]; búa 
sắt; cưa soi; kéo xén cỏ [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cào cỏ [dụng cụ cầm tay]; kích nâng 
thao tác thủ công; búa cáy [dụng cụ cầm tay]; dao cắt răng chạy tròn [dụng cụ cầm tay]; 
hộp để cưa mộng [dụng cụ cầm tay]; bộ dụng cụ cầm tay đa năng bỏ túi gấp lại được; kìm 
nhổ đinh [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ nhổ đinh; mũi đột dùng đế đóng đinh; cuốc chim 
[dụng cụ cầm tay]; dụng cụ bào; cái kìm; dao cắt; kéo cắt; dùi [dụng cụ cầm tay]; khoan 
tay kiểu bánh cóc [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ tán đinh; cưa [dụng cụ cầm tay]; cuốc chim 
[dụng cụ cầm tay]; xẻng [dụng cụ cầm tay]; liềm; búa tạ; mai [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ 
vặn ốc, vít [công cụ cầm tay]; dây đeo giữ dụng cụ; dụng cụ xén tỉa cây; cờ lê; dao cạo; 
dao cạo, dùng điện hoặc không dùng điện; bàn là điện; dụng cụ nhổ lông dùng điện; dụng 
cụ duỗi tóc dùng điện; dụng cụ cắt, tỉa tóc dùng điện; dao cạo dùng điện; kéo xén (tông 
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đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện]; dụng cụ cầm tay đa chức năng, 
thao tác thủ công; tua vít; cờ lê; bay xoa, trát vữa. 

 
Nhóm 09: Dây cáp điện và lõi dây cáp điện dùng cho mục đích gia đình và làm vườn; bộ 
khởi động và chấn lưu cho đèn; bộ khởi động cho thiết bị chiếu sáng. 

 
Nhóm 11: Vỉ nướng gaz; thiết bị lọc trong nước không dùng điện dùng cho mục đích gia 
dụng; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị lọc trong nước dùng 
cho mục đích gia dụng; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); bộ lọc nước uống; thiết bị quay 
thịt; tủ lạnh; bếp gaz; mỏ đốt dùng khí; lò nấu nướng bằng gaz dùng cho mục đích gia 
dụng; lò nướng bánh dùng cho mục đích gia dụng; lò nấu nướng công nghiệp; đèn đốt 
(không sử dụng cho phòng thí nghiệm); máy làm bánh mỳ; máy nướng bánh mỳ; lò vi 
sóng dùng cho mục đích công nghiệp; lò không sử dụng cho phòng thí nghiệm; lò bánh 
mỳ; thiết bị nấu bếp (lò); máy rang cà phê; chậu vệ sinh cho phụ nữ vòi hoa sen; nồi hơi 
đốt bằng gaz; nồi hơi dùng cho mục đích gia dụng; bộ tản nhiệt (sưởi ấm, đốt nóng); nồi 
hơi để đốt nóng (không dùng cho xe cộ); nồi hơi (không phải là bộ phận của máy móc); 
nồi hơi đốt bằng điện; thiết bị làm nóng nước dùng gaz; thiết bị sưởi ấm; thiết bị đun 
nước; bơm nhiệt; thiết bị sưởi ấm khoảng trống; thiết bị làm nóng nước; thiết bị thổi khí 
nóng; thiết bị sưởi ấm bằng điện; bộ tản nhiệt dùng điện; thiết bị làm nóng nước sử dụng 
năng lượng mặt trời; lò gaz; lò đốt, sưởi bằng gaz; lò sưởi tỏa nhiệt sử dụng điện dùng cho 
mục đích gia dụng; buồng đốt; lồng ấp có cán dài để sưởi; lò đốt, sưởi bằng dầu; thiết bị 
làm nóng nước tắm; hệ thống và thiết bị làm mát máy ướp lạnh; hệ thống và thiết bị làm 
lạnh (không dùng cho xe cộ); thiết bị làm mát phòng; máy điều hòa; chụp hút khói dùng 
cho mục đích gia dụng; chụp hút tạo khoảng chênh áp lực dùng cho mục đích gia dụng; 
chụp hút khói dùng cho nhà bếp; chụp hút thông gió; quạt thông gió; quạt cho thiết bị 
thông gió, thiết bị và hệ thống thông gió; thiết bị làm sạch không khí dùng cho mục đích 
gia dụng; thiết bị sấy không khí; thiết bị khử trùng không khí; thiết bị khử mùi không khí; 
thiết bị khử trùng; thiết bị ion hóa đế xử lý nước dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị tiệt 
trùng nước; thiết bị lọc nước; thiết bị tinh lọc nước máy; thiết bị lọc nước uống; thiết bị 
tinh lọc nước; máy làm đá lạnh; thiết bị làm mát không khí sử dụng điện dùng cho mục 
đích gia dụng; chăn điện dùng cho mục đích gia dụng; quạt điện dùng cho cá nhân; chăn 
điện (không dùng cho mục đích y tế); quạt điện; lò đốt, sưởi bằng điện; máy giữ độ ẩm 
không khí; máy giữ độ ẩm không khí dùng điện; máy hút ẩm dùng điện sử dụng cho mục 
đích gia dụng; thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện; thiết bị khử nước dùng điện; nồi nấu 
dùng điện sử dụng cho mục đích gia dụng; ấm đun nước dùng điện sử dụng cho mục đích 
gia dụng; máy pha cà phê dùng điện sử dụng cho mục đích gia dụng; lò nướng bánh bằng 
điện dùng cho mục đích gia dụng; lò nấu nướng bằng điện dùng cho mục đích gia dụng; 
lò đốt dùng điện sử dụng cho mục đích gia dụng; bếp nấu cảm ứng điện từ dùng cho mục 
đích gia dụng; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); bếp điện; chảo áp suất dùng điện; nồi hấp 
(nồi áp suất dùng điện); khuôn bánh quế dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; ấm 
đun nước dùng điện; máy pha cà phê dùng điện; máy lọc cà phê dùng điện; chảo rán sâu 
lòng dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; bếp nấu dùng điện; lò nướng bánh dùng điện; 
lò vi sóng; máy ướp lạnh dùng điện sử dụng cho mục đích gia dụng; máy làm lạnh dùng 
điện sử dụng cho mục đích gia dụng; thiết bị khử trùng bát đĩa dùng điện sử dụng cho 
mục đích gia dụng; thiết bị làm sạch nước dùng điện sử dụng cho mục đích gia dụng; tủ 
lạnh; tủ lạnh dùng điện; tủ trưng bày làm lạnh dùng điện; máy sấy tóc; hệ thống và thiết 
bị nấu nướng; bếp nấu; thiết bị điều hòa không khí và sưởi ấm; thiết bị thông gió và điều 
hòa không khí; thiết bị để sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí; thiết bị làm nóng 
bằng khí ga; bếp dầu (thiết bị làm nóng không khí dùng cho mục đích gia dụng); thiết bị 
phân phối nước nóng và lạnh dùng điện; thiết bị làm lạnh rượu dùng điện; máy pha cà phê 
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espresso dùng điện sử dụng cho mục đích gia dụng; nồi hấp thực phẩm dùng điện; chảo 
chiên rán sâu lòng dùng điện; máy sấy cầm tay dùng điện; chảo rán dùng điện; máy nổ 
bỏng ngô dùng điện; nồi cơm điện; máy làm bánh xăng đuých dùng điện; nồi nấu chậm 
dùng điện; đèn bàn; đèn pin (đèn để soi sáng); đèn huỳnh quang; đèn halogen; đèn thủy 
ngân áp suất cao; đèn hơi natri áp suất cao; đèn sợi đốt; bộ đèn đi ốt phát quang (bộ đèn 
LED); thiết bị chiếu sáng; đèn halogen kim loại; bộ khởi động và chấn lưu cho đèn; đèn 
điện; đèn chiếu sáng đường phố; đèn an toàn cho thợ mỏ; đèn nê-ông; đèn lồng chiếu 
sáng; đèn có ống phóng điện và phụ kiện của chúng; đèn tia cực tím (không dùng cho 
mục đích y tế); đèn chùm; đèn chiếu sáng bề mặt nước; thiết bị chiếu sáng bể thủy sinh; 
đèn hồ quang; đèn hồng ngoại; đèn chiếu điểm; đèn trần; đèn pha; đèn sử dụng năng 
lượng mặt trời nhân tạo; tủ lạnh chạy bằng ga; máy nổ ngô chạy điện; máy làm bánh xăng 
đuých chạy bằng điện; đèn trần hắt sáng; thiết bị chiếu sáng cảm biến; thiết bị chiếu sáng 
trong nhà và ngoài trời; máy sấy nông sản; máy sấy dùng cho nông nghiệp; máy nướng 
bánh dùng cho mục đích công nghiệp; máy làm bánh arepa chạy điện; máy làm bánh 
arepa chạy điện. 

 
Nhóm 12: Xe nâng tay (xe dùng để di chuyển và nâng hạ hàng hóa). 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học (không dùng cho mục đích y tế 

hoặc mục đích thú y) và nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất 
diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng), nghề làm vườn (trừ chất 
diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng) và lâm 
nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm 
hóa học để ram/tôi và hàn kim loại; hóa chất dùng để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc 
da; chất dính dùng trong công nghiệp; hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và 
nhiếp ảnh, nông nghiệp, nghề làm vườn và nông nghiệp cụ thể là hy-đrô-các-bua bị ha-lô-
gen hóa dùng làm chất làm lạnh; chất làm lạnh và lưu chất hoạt động dùng cho hệ thống 
điều hòa không khí, làm lạnh, và ứng dụng chu trình rankine hữu cơ; khí khử trùng (dùng 
trong công nghiệp); chất tạo bọt; hợp chất cyclohexanone, cụ thể là chất lỏng hữu cơ dùng 
trong công nghiệp nói chung; hóa chất dùng trong sản xuất dược phẩm và sản phẩm nông 
nghiệp; hoạt chất dược phẩm; hợp chất diammonium sulphate dùng như tá dược cho thuốc 
diệt cỏ; phân bón nitơ có chứa lưu huỳnh dùng trong nông nghiệp; hóa chất oxim dùng 
làm chất bịt kín chống thấm nước công trình xây; hợp chất polime dùng trong sản xuất 
thành phần chất bán dẫn; dung dịch hóa học dùng làm chất phụ gia cho chất bán dẫn; chất 
hóa học sulphur hexafluoride dùng làm chất điện môi cho thiết bị điện; ni-lông, pô-li-ét-te 
và nhựa nhân tạo dạng thô và chất dẻo; hóa chất dạng khí thông thường dùng làm chất nổ 
đẩy và chất phân tán; chất phụ gia dạng sáp cho hợp chất hữu cơ dùng trong sản xuất lớp 
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phủ cho hộp đựng và phun, ép nhựa PVC; pô-li-ê-ti-len và nhựa ionomer dùng làm chất 
tăng màu trong sản xuất chất dẻo và sợi; polime; chất đồng trùng hợp phân tử lượng thấp, 
cụ thể là chất đồng trùng hợp ion (nhựa ionomer) dùng làm chất phân tán cho chất 
nhuộm, và làm chất phụ gia trong chế biến chất dẻo pô-li-ê-ti-len, và chất dẫn xuất pô-li-
ê-ti-len; cồn dạng vòng dùng trong công nghiệp; dung môi có chứa flo và dung môi dùng 
cho các ứng dụng trong công nghiệp và trong chuyên ngành làm sạch; chất làm ngưng tụ 
(sản phẩm hóa học); dung môi có độ tinh khiết cao dùng cho ứng dụng phân tích và ứng 
dụng sản phẩm; axit flohydric, axit khan và axit dạng nước dùng trong sản xuất hợp chất 
có chứa flo; chất xúc tác dùng cho mục đích công nghiệp; chất chống đông; chất làm mát; 
chất lỏng trợ lực tay lái; chất phụ gia hóa học dùng cho bộ tản nhiệt; chất phụ gia hóa học 
dùng cho nhiên liệu và dầu; chất lỏng dùng cho khởi động; chất chống băng tụ (chất 
chống đông); chất xúc tác dùng trong lọc dầu mỏ; chất thấm hút (dùng trong công 
nghiệp); chất chống ôzôn hóa; chất ngăn cản quá trình ô-xi hóa; hợp chất nhựa đàn hồi 
dùng làm thiết bị dây tải điện và bộ phận của nó; màng lọc và mô đun màng lọc (sản 
phẩm hóa học) dùng trong tinh lọc khí đốt tự nhiên và ngành công nghiệp lọc dầu và hóa 
dầu; nhựa polyolefins, chất dẫn xuất polyolefin dùng trong sản xuất hợp chất nhựa- gỗ; 
chất phụ gia hóa học dùng trong sản xuất gỗ nhân tạo; chất phụ gia hóa học nhựa đường; 
chất phụ gia hóa học dùng trong công nghiệp vật liệu để lát và vật liệu lợp mái; hợp chất 
hóa học chống thấm nước dùng cho các vật liệu của công trình xây, gỗ và công trình khác 
và bề mặt xây dựng; vi chất hóa học, cụ thể là chất nhuộm huỳnh quang và lân quang kết 
hợp vào trong các nguyên liệu dùng cho mục đích chống lại làm nhái, làm giả, làm sai 
lệch, và đảm bảo tính toàn vẹn của sản phẩm thật và tư liệu thật; silicon dạng xịt; mùi để 
ngụy trang cho thợ săn được bán cùng với giầy ống đi săn và quần áo đi săn (hóa chất). 

 
Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc 
đánh răng; sản phẩm chăm sóc da (không chứa thuốc, không có chức năng làm đẹp) cụ 
thể là kem chống nhiễm trùng bảo vệ da, chất làm sạch cho tay và da, chất dưỡng dùng 
cho tay và da, tất cả dùng để bảo vệ chống lại các tác nhân hóa học tấn công da; chế phẩm 
tẩy dầu mỡ - làm sạch chất tẩy rửa dùng trong việc làm sạch cao su sử dụng cho các mục 
đích tăng cường, không cho dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm làm sạch cho thiết bị 
bảo vệ của thợ đường dây; phấn dạng bột dùng cho găng tay để chống dính, hoạt động 
như là chất bôi trơn, và hút độ ẩm và mồ hôi; chế phẩm chống nắng; chế phẩm làm sạch 
dùng cho mắt kính, kính đeo mắt, và thấu kính phân kì; bộ dụng cụ làm sạch thấu kính, 
mắt kính bảo hộ gồm cả dung dịch làm sạch thấu kính, vải mịn làm sạch thấu kính được 
thấm với dung dịch làm sạch thấu kính. 

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất bôi trơn; hợp chất dùng để hấp thu, làm ẩm và kết 
dính bụi; nhiên liệu (kể cả xăng động cơ); mỡ để thắp sáng, sáp để thắp sáng; nến, bấc 
thắp sáng; sáp [nguyên liệu dạng thô], dầu dùng trong sản xuất lớp phủ cho thức ăn, sản 
phẩm đóng gói, sản phẩm chống ăn mòn, lớp phủ bảo vệ, sản phẩm cao su, chất nền dùng 
cho dược và mỹ phẩm, chất bôi trơn và phụ gia chất bôi trơn, nến, máy điều nhiệt và các 
thiết bị ứng dụng hoạt tính về nhiệt; silicon dạng; sáp tổng hợp dùng trong sản xuất hợp 
chất gỗ-nhựa. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y, chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; chất ăn kiêng 
phù hợp cho mục đích y tế, thực phẩm cho em bé, cao dán dùng cho mục đích y tế, vật 
liệu để băng bó dùng cho mục đích y tế; vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế 
dùng cho mục đích vệ sinh, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và dùng cho dụng cụ y tế; 
chế phẩm diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; bộ dụng cụ sơ cứu và thành 
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phần của nó, cụ thể là băng cá nhân dùng cho băng bó; gạc y tế, dung dịch, và thuốc mỡ; 
chất làm sạch vết thương; dung dịch rửa mắt; dụng cụ để xông ammoniac; thuốc giảm 
đau; thuốc giảm đau không chứa aspirin; thuốc làm thông mũi; thuốc trừ côn trùng và 
thuốc trừ rệp dùng cho chó. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ nha 
khoa và thiết bị và dụng cụ thú y, chân tay giả, mắt giả và răng giả; vật dụng chỉnh hình; 
vật liệu để khâu vết thương; dụng cụ bảo vệ thính giác; thiết bị y tế, cụ thể là, garô, kẹp 
foóc-xép dùng trong sản khoa, túi chườm lạnh, thanh nẹp (phẫu thuật) và cáng cứu 
thương; thiết bị bảo vệ thính giác, cụ thể là, nút bịt lỗ tai (dụng cụ bảo vệ tai), dụng cụ che 
tai (dụng cụ bảo vệ tai), dải băng và băng dùng để băng đầu; thắt lưng (cho mục đích y 
tế); thiết bị cảm biến dùng để kiếm tra thuốc và cồn; thiết bị đo nồng độ cồn trong máu; 
thiết bị đo nồng độ oxy dùng cho mục đích y tế; thiết bị đo hô hấp; thiết bị cảm biến đo 
nồng độ oxy dùng cho mục đích y tế để kiểm tra nồng độ oxy trong các thiết bị gây tê, 
gây mê, hô hấp sâu, và lồng ấp; thiết bị cảm biến điện hóa đo nồng độ cồn. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để thắp sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió và mục đích vệ sinh; thiết bị và dụng cụ điều khiển an toàn để thắp sáng, sưởi 
nóng, sinh hơi nước, làm mát, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cung cấp gas, cung cấp nước 
và mục đích vệ sinh; đèn điều khiển và bộ điều chỉnh van gió; thiết bị điện mang đi được, 
cụ thể là quạt điện, quạt treo trần, thiết bị sưởi trong phòng, thiết bị lọc khí, thiết bị hút 
ẩm và thiết bị tạo ẩm dùng cho nhà ở và trong công nghiệp; bộ phận của thiết bị điều 
chỉnh độ ẩm cho bộ gia nhiệt di động; hệ thống tắt nguồn an toàn được bán như bộ phận 
tích hợp của thiết bị tạo ẩm di động; van hòa trộn; bộ điều chỉnh áp lực hơi nước; van 
nước an toàn và van hơi nước an toàn; thiết bị tạo ánh sáng bằng điện; đèn điện; đèn báo 
hiệu khẩn cấp; đèn chiếu sáng bằng pin; bóng đèn; đèn dùng trong công nghiệp, đèn khí 
đốt, đèn đốt dầu, đèn đốt dầu-khi đốt, đèn bức xạ, các phụ tùng và linh kiện dùng cho đèn 
đi kèm; quạt gió và thiết bị hòa trộn khí đốt và không khí dùng cho đèn đốt nhiên liệu; 
thiết bị gia nhiệt vận hành bằng khí đốt và thiết bị gia nhiệt được vận hành bằng dầu và 
khí dốt dùng trong công nghiệp; hệ thông cấp nhiệt vận hành bằng khí đốt dùng trong 
công nghiệp; lò đốt, nồi hơi (không phải bộ phận của máy), lò đốt rác, van dùng cho 
không khí và cho khí đốt và nhiên liệu ở dạng chất lỏng, và bộ điều khiển các loại van 
này; thiết bị và dụng cụ làm sạch không khi dùng cho xe cộ. 

 
Nhóm 16: Tờ giấy (văn phòng phẩm), bìa cứng (không dùng trong xây dựng); ấn phẩm; 
vật liệu đóng sách, ảnh chụp (được in); văn phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích 
văn phông hoặc gia dụng; vật liệu của nghệ sỹ, cụ thể là, màu nước (để vẽ), đĩa đựng màu 
cho họa sỹ, đất sét để nặn, khuôn cho đất nặn, khay đựng màu vẽ, bút lông dùng cho họa 
sỹ, giá vẽ của họa sỹ, bảng pha màu của họa sỹ; bút lông để vẽ; máy chữ và đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ đạc), đồ dùng chỉ dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); màng bằng chất 
dẻo dùng để bao gói; tấm lót bằng chất dẻo và màng ni-lông dùng để bao gói thực phẩm 
và đóng gói sản phẩm; chữ in; bản kẽm để in; sổ tay hướng dẫn kỹ thuật in sẵn, tập san kỹ 
thuật định kỳ và bản tin kỹ thuật liên quan đến công nghiệp hàng không vũ trụ; sổ tay 
hướng dẫn kỹ thuật in sẵn, tập san kỹ thuật định kỳ và bản tin kỹ thuật liên quan đến điện, 
bảo tồn năng lượng và hỏa hoạn và sự an toàn tài liệu; hướng dẫn lập trình dùng trong lập 
trình máy quét biểu tượng mã vạch; bản tin dành cho ngành công nghiệp mã vạch. 

 
Nhóm 17: Cao su thô hoặc bán thành phẩm, nhựa két, gồm ở dạng thô hoặc bán thành 
phẩm, amiăng, mica thô hoặc bán thành phẩm; nhựa ở dạng dập ép dùng trong sản xuất; 
vật liệu bao gói [đệm lót, nhồi] bằng cao su hoặc chất dẻo, vật liệu trám bằng cao su và 
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vật liệu cách điện; ống dễ uốn, không bằng kim loại; màng mỏng bằng chất dẻo, không 
dùng để bao gói; lớp bố dùng để lót phanh (bán thành phẩm) dành cho máy bay, xe cộ 
mặt đất và tàu thuyền; vật giảm xóc và cách điện bằng cao su và nhựa dành cho thợ đường 
dây, cụ thể là, sợi cách điện an toàn, chất cách điện dành cho dây cáp điện, giảm xóc bằng 
cao su cho máy móc công nghiệp, nút bằng cao su dùng trong công nghiệp, đệm lót bằng 
chất dẻo dùng để bảo vệ khi va chạm, tấm đệm giảm xóc bằng cao su dùng cho máy móc 
công nghiệp, găng tay cách điện an toàn, bộ bảo vệ cách điện dùng cho găng tay cách 
điện bằng cao su, ống bọc ngoài cho dây điện và các phụ tùng đi kèm, cụ thể là bộ dây, 
chốt và đai; vật cách điện dùng cho dây điện, cụ thể là ống mềm cách điện, túi dạng ống 
mềm, vỏ bọc cách điện, khớp nối để nối chiều dài hai ống mềm với nhau, thiết bị bảo vệ 
bao phủ vật cách điện, vỏ bọc cầu chì, tấm chắn đòn ngang, nắp đậy đầu mút cáp, vỏ bọc 
dụng cụ chống sét; tấm phủ cách điện và phụ kiện của tấm phủ cách điện được bán kèm, 
cụ thể là hộp bảo vệ tấm phủ cách điện, tấm phủ cách điện có thể cuộn lại được, thiết bị 
kẹp bằng ni-lông và bằng gỗ dùng để giữ tấm phủ cách điện và các thiết bị bảo vệ khác tại 
chỗ, dụng cụ giữ tấm phủ, đai, chốt, tấm cách điện dùng để cuộn lên trên dây điện, nắp 
nhựa bít đầu cho công tắc cây, băng dây cáp, nắp đậy đồng hồ đo, vỏ bọc cách điện, vỏ 
bọc cách điện tạm thời, dụng cụ cách điện có dạng hình yên ngựa, cái móc thắt lưng bằng 
ni-lông, ống bảo vệ đường dây bằng nhựa cách điện, vỏ bọc ngoài cách điện, đầu nối hình 
chữ T, ống bảo vệ cột, cán bọc bảo vệ dao bấm tự động, tấm chắn cách điện, thảm cách 
điện; ống bảo vệ cột được thiết kế đặc biệt dùng để bao quanh cột điện cho mục đích an 
toàn hoặc dành cho thợ đường dây; tấm chất dẻo dùng để ngăn hóa chất ngấm vào thiết bị; 
dụng cụ cách điện đường dây điện; vỏ bọc cách điện bằng chất dẻo dùng để tránh thú vật 
tiếp xúc thiết bị đường dây điện đang có điện nhằm ngăn ngừa tình trạng mất điện gây ra 
bởi sự va chạm này; thiết bị cách điện bằng chất dẻo bao phủ dây điện tạm thời để bảo vệ 
thợ đường dây điện; màng polyme dùng để bảo vệ môđun quang điện có lớp chặn, pin mặt 
trời và tế bào năng lượng mặt trời. 

 
Nhóm 20: Giá đỡ khung treo tường. 

 
Nhóm 22: Dây thừng, không làm bằng kim loại; dây bện, lưới để ngụy trang, lưới đánh 
cá, lều, mái che bằng vải bạt, vải dầu, buồm, bao tải và túi bằng vải dùng để đóng gói; vật 
liệu đệm lót hoặc nhồi độn (không bằng cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi dệt dạng thô; 
sợi dệt tổng hợp; sợi dệt có độ bền cao được tẩm nhựa dùng làm vật liệu đạn đạo; túi tiện 
ích dành cho thợ đường dây điện cụ thể là túi cất giữ đồ bằng vải bạt; túi cất giữ dụng cụ 
bảo vệ đường dây điện và ống bảo vệ cột bằng vải bạt; thùng và túi cất giữ đồ bằng vải 
bạt; túi cất giữ găng tay bằng vải bạt. 

 
Nhóm 24: Vải sử dụng trong ngành dệt; các sản phẩm làm từ nhựa dẻo bán thành phần, cụ 
thể là các loại vải có kết cấu dệt từ sợi nhân tạo aramid dùng trong sản xuất quần áo bảo 
hộ, mũ bảo hiểm và áo giáp. 

 
Nhóm 25: Quần áo, áo thun ngắn tay, áo sơ mi, áo lạnh ngắn tay, quần jean, quần soóc; 
trang phục khoác ngoài cụ thể là mũ lưỡi trai, găng tay, nón, áo vét, áo choàng và quần 
dài; dây đeo để kéo giữ ủng lội nước dùng để đánh cá, dây đai để giữ chai nước (trang 
phục); quần áo ngoài chống thấm nước, cụ thể là áo pông-sô, áo vét, quần dài, đồ đội đầu, 
quần yếm; đồ đi chân, đồ đi chân chịu nước và đồ đi chân không thấm nước cụ thể là 
giày, giày ống, giày bít mũi làm vườn và giày ống làm vườn, ủng chống thấm nước bao 
phủ toàn bộ chiều dài đôi chân, ủng lội nước; giày ống dành cho lính cứu hỏa, giày ống 
giữ ẩm vào mùa đông; giày ống không dùng để bảo hộ dùng trong công nghiệp; lớp lót 
giày ống; đế giày ống; đồ chống trượt dành cho đồ đi chân, cụ thể là đế giày chống trượt 
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dành cho đồ đi chân; bít tất ngắn cổ, dép đi trong nhà; đồ đội đầu, dải băng buộc đầu, 
khăn quàng cổ, băng đeo cổ tay thời trang, và áo gilê; găng tay [quần áo]. 

 

Nhóm 28: Bộ dây đeo dùng cho leo núi; dây đai dùng trong các môn thể thao, cụ thể là 
dây đai dùng cho leo núi. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; 
dịch vụ tư vấn cụ thể là cung cấp việc lựa chọn sản phẩm liên quan đến quản lý quy trình 
công nghiệp, quản lý công trình xây dựng nhà ở và môi trường bằng mạng lưới máy vi 
tính toàn cầu; dịch vụ danh mục đặt hàng bằng thư điện tử đối với trang phục bảo hộ dành 
cho lính cứu hỏa, nhân viên y tế cấp cứu, thiết bị và quần áo bảo hộ dành cho cá nhân 
phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ, phòng chống nhiễm hóa chất và phòng chống 
nhiễm vi khuẩn, phòng chống cháy và phòng chống căng thẳng thính giác; dịch vụ phân 
phổi bán sỉ và phân phối bán các sản phẩm an toàn cháy bao gồm đồ đi chân bảo hộ, quần 
áo bảo hộ và thiết bị bảo hộ và quần áo dành cho cá nhân phòng chống tai nạn, phòng 
chống bức xạ, phòng chống nhiễm hóa chất và phòng chống nhiễm vi khuẩn, phòng 
chống cháy và phòng chống căng thẳng thính giác; phát triển và tiến hành các chiến lược 
hỗ trợ bán hàng, hợp tác quảng cáo và tiếp thị, và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng và 
dịch vụ hỗ trợ và đào tạo về kỹ thuật dành cho các nhà phân phối và những người mua đi 
bán lại trong lĩnh vực về hệ thống và phần mềm chụp dữ liệu mã vạch trên hàng hóa. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình; dịch vụ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hệ thống an 
ninh; dịch vụ tư vấn, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa điện cho các công trình xây dựng; dịch 
vụ tư vấn, lắp đặt, bảo trì và sửa chữa liên quan đến các hệ thống kiểm soát môi trường, 
quản lý công trình xây dựng và ánh sáng; dịch vụ tư vấn, lắp đặt, bảo trì bộ xử lý dữ liệu 
và máy vi tính và thiết bị đầu vào/đầu ra, cụ thể là máy ghi và đọc băng từ, bộ điều khiển, 
ổ đĩa, bàn phím, máy in, bộ máy bấm lỗ, và các bộ phận đi kèm; bảo dưỡng thiết bị và hệ 
thống sưởi ấm công nghiệp; xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị kiểm soát 
dầu mỏ, sản phẩm hóa dầu, hóa chất, xử lý nước, làm sạch nước, ô nhiễm không khí và 
thiết bị đo đạc đi kèm; dịch vụ làm các sản phẩm đúc bằng khuôn làm từ cao su nhân tạo 
và cao su thiên nhiên nóng chảy theo yêu cầu; lắp đặt, bảo trì, và sửa chưa các thiết bị thu 
thập dữ liệu, bộ đọc quang điện, máy tính xách tay, buồng điện thoại công cộng dành cho 
việc cung cấp dữ liệu bằng điện tử để kiểm tra giá cả hoặc các phương tiện liên lạc khác, 
thiết bị giao dịch đầu cuối (gồm một bàn phím và một màn hình) dùng để trợ giúp giao 
dịch bán lẻ và giao dịch tài chính, thiết bị chụp ảnh, thiết bị nhận dạng tần số rađiô, và 
thiết bị kiểm tra mã vạch; lắp đặt, bảo trì, và sửa chữa hệ thống thu thập dữ liệu và hệ 
thống quản lý dữ liệu; lắp đặt, bảo trì, và sửa chữa mạng lưới máy tính được dùng với thiết 
bị, hệ thống thu thập dữ liệu; quản lý việc tiêu thụ điện bởi bên thứ ba; kiểm soát việc sử 
dụng các thiết bị, dụng cụ tiêu thụ năng lượng để giảm lượng điện năng tiêu thụ thay cho 
các thiết bị tiện ích vào các thời điểm nhất định khi lưới điện đang phải đáp ứng cho nhu 
cầu sử dụng điện tăng cao. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc qua đài phát thanh; truyền tin và 
dữ liệu điện tử bằng dịch vụ không dây và dịch vụ có dây qua mạng thông tin máy tính 
toàn cầu, cụ thể là chuyển thông tin và dữ liệu đã được xác định người sử dụng để xem, 
kiểm tra và quản lý hệ thống báo động, hệ thống phát hiện lửa, hệ thống thông gió và điều 
hòa không khí (HVAC), hệ thống nhà ở tự động hóa, máy quay hình, và xe cộ, tài sản và 
hệ thống theo dõi con người.   

 
Nhóm 40: Sản xuất theo đơn đặt hàng hệ thống đốt cháy cho các ứng dụng công nghiệp, 
hệ thống khôi phục hơi nước và hệ thống điều khiển hàng hải. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
792 

Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp các dịch vụ đào tạo; giải trí; các hoạt động thể thao và văn 
hóa; dịch vụ giáo dục và đào tạo; đào tạo và hướng dẫn bảo quản và bảo trì các thiết bị 
điều khiển, thiết bị báo hiệu, thiết bị đo lường, thiết bị an ninh, thiết bị chuyển mạch, thiết 
bị xử lý dữ liệu, thiết bị hàng không vũ trụ và thiết bị chụp ảnh; dịch vụ giáo dục và đào 
tạo liên quan đến kỹ thuật điện; dịch vụ đào tạo cho các nhà phân phối và người mua đi 
bán lại về các hệ thống và phần mềm chụp dữ liệu mã vạch; thúc đẩy nhận thức chung về 
bảo tồn môi trường và năng lượng trong trường học và các tổ chức giáo dục khác. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ nghiên cứu và thiết kế về khoa học và 
công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và phân tích trong công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính; cung cấp bản ghi chi tiết kỹ thuật và tài liệu về kỹ thuật liên 
quan đến quản lý quy trình công nghiệp, quản lý nhà ở, quản lý tòa nhà cao tầng và quản 
lý phát triển bằng mạng lưới máy tính toàn cầu; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào 
thiết bị và hệ thống quản lý công nghiệp và dịch vụ thiết kế thiết bị và hệ thống quản lý 
công nghiệp; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào lĩnh vực lọc nhiên liệu và dịch vụ 
thiết kế trong lĩnh vực lọc nhiên liệu; thiết kế các thiết bị thu thập dữ liệu cho người khác; 
dịch vụ máy tính cho người khác dưới dạng phát triển các ứng dụng cho các thiết bị thu 
thập dữ liệu, bộ đọc quang học, thiết bị chụp ảnh, buồng điện thoại di động công cộng 
dành cho việc cung cấp dữ liệu bằng điện tử để kiểm tra giá cả hoặc các phương tiện liên 
lạc khác, thiết bị giao dịch đầu cuối (gồm một bàn phím và một màn hình) dùng để trợ 
giúp giao dịch bán lẻ và giao dịch tài chính, thiết bị nhận dạng tần số rađiô, và thiết bị 
kiểm tra mã vạch; thiết kế hệ thống thu thập dữ liệu, hệ thống quản lý dữ liệu, và hệ thống 
giao dịch bán lẻ cho người khác; thiết kế mạng lưới máy tính để sử dụng với các thiết 
bị/hệ thống thu thập dữ liệu cho người khác; phát triển phần mềm cho các thiết bị thu thập 
dữ liệu, bộ đọc quang học, thiết bị chụp ảnh, thiết bị giao dịch đầu cuối (gồm một bàn 
phím và một màn hình) dùng để trợ giúp giao dịch bán lẻ, thiết bị nhận dạng tần số rađiô, 
hệ thống thu thập dữ liệu, hệ thống quản lý dữ liệu, hệ thống giao dịch bán lẻ cho người 
khác, và mạng lưới máy tính cho người khác, dùng với các thiết bị/hệ thống thu thập dữ 
liệu; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến các dịch vụ nói trên; dịch vụ hỗ trợ về kỹ 
thuật cho nhà phân phối và những người mua đi bán lại đối với hệ thống và phần mềm 
chụp dữ liệu mã vạch; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào lĩnh vực dầu mỏ, khí gas, 
khai thác mỏ, năng lượng và các dịch vụ tiện ích, hóa dầu, lâm nghiệp, bột giấy và giấy, 
quản lý thiết bị và sản xuất riêng biệt dùng để quản lý, tự động hóa, tối ưu hóa và giám sát 
thực hiện và phân tích trong các ngành công nghiệp nêu trên; và các dịch vụ tích hợp hệ 
thống máy tính cụ thể là tích hợp phần mềm được dùng cho dầu khí, khí gas, khai thác 
mỏ, năng lượng và các dịch vụ tiện ích, hóa dầu, lâm nghiệp, bột giấy và giấy, quản lý 
thiết bị và sản xuất riêng biệt dùng để quản lý, tự động hóa, tối ưu hóa và giám sát thực 
hiện và phân tích dữ liệu và thông tin được tạo ra trong các ngành công nghiệp nêu trên; 
cung cấp dịch vụ lưu trữ từ xa các tập tin điện tử và kỹ thuật số của người sử dụng và cung 
cấp cho người sử dụng qua mạng lưới thông tin liên lạc toàn cầu; dịch vụ nghiên cứu, thiết 
kế, ứng dụng kiến thức khoa học và phát triển trong lĩnh vực về dầu mỏ, hóa dầu, hóa 
chất, chất thơm, làm sạch không khí và nước, thiết bị đo đạc, thiết bị chuyên chở, và chế 
tạo kim loại; dịch vụ máy tính cụ thể là thu thập, phân tích và định dạng dữ liệu bằng điện 
tử để giám sát và quản lý việc sử dụng năng lượng bằng các thiết bị tiêu thụ năng lượng; 
dịch vụ phần mềm dịch vụ (SAAS) hoạt động qua mạng toàn cầu, được quản lý bởi nhà 
cung cấp và cho phép người sử dụng truy cập từ xa, cụ thể là phần mềm trên máy tính chủ 
được sử dụng bởi những người khác dùng để phân tích công suất năng lượng và việc sử 
dụng năng lượng và phần mềm trên máy tính chủ được sử dụng bởi những người khác 
dùng để quản lý việc sử dụng năng lượng nhà ở; cung cấp các trang web và các hiển thị 
tương tác khác về việc bảo tồn môi trường và năng lượng. 
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Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh bảo vệ tài sản và cá nhân; các dịch vụ cá nhân 

và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân; dịch 

vụ an ninh; giám sát hệ thống an ninh. 
 

 
(210) 4-2016-00568 (220) 08.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.3; A25.3.3 

(731) BBK COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

255#, BBK Road, Wusha, Chang'an, 

Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện 

truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 

đích bán lẻ; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ khảo sát kinh doanh thương 

mại; dịch vụ cung cấp thông tin về kinh doanh thương mại thông qua trang web; dịch vụ 

đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; marketing; dịch vụ 

cung cấp chợ trực tuyến để mua bán hàng hóa và dịch vụ là dịch vụ cung cấp thông tin 

kinh doanh  thông qua một trang web, giới thiệu sản phẩm trên trang web, cho mục đích 

kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2016-00570 (220) 08.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.3; A25.3.3 

(731) BBK COMMUNICATlON 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 

255#, BBK Road, Wusha, Chang'an, 

Dongguan, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp; dịch vụ thiết kế bao bì; dịch vụ kiểm soát chất lượng; 

dịch vụ thử nghiệm vật liệu; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong việc thiết kế và 

phát triển phần cứng máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm 

máy tính; dịch vụ cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; dịch vụ điện toán đám 

mây.  
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(210) 4-2016-00613 (220) 08.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CJ OLIVENETWORKS CO., LTD.  

(KR) 
Bundang First Tower Bldg 5F, Bundang-
ro 55, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); son 

môi; kem nền trang điểm; phấn trang điểm cho mắt; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước 
thơm dưỡng thể; nước thơm dưỡng da; mặt nạ làm đẹp dạng miếng; bông dùng cho mục 
đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước sơn 
móng; sáp vuốt tóc; lông mi giả; xà phòng làm đẹp; dầu gội đầu; khăn giấy được tẩm ướt 
cho mục đích mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm cạo râu; chất làm mềm vải [dùng để 
giặt]; chế phẩm làm sạch; thuốc đánh răng; tinh dầu; nước hoa; chế phẩm đánh bóng; xi 
đánh giầy; mỹ phẩm cho động vật; tinh dầu dùng làm hương liệu cho thực phẩm.  

 

(210) 4-2016-00614 (220) 08.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CJ OLIVENETWORKS CO., LTD.  

(KR) 
Bundang First Tower Bldg 5F, Bundang-
ro 55, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến và bấc nến để thắp sáng; nến thơm; nến dùng cho cây thông noel; dầu hỏa; 

nhiên liệu; mỡ lông cừu dùng để sản xuất mỹ phẩm và thuốc mờ; hợp chất hấp thụ, làm 
ẩm và kết dính bụi; mỡ dùng cho đồ đi chân; mỡ dùng cho da thuộc, cho đồ da; bấc đèn; 
năng lượng điện; nhiên liệu dạng rắn; nhiên liệu dạng khí; nhiên liệu dạng lỏng; dầu 
nhiên liệu để thắp sáng; dầu động cơ; nhiên liệu để thắp sáng; bùi nhùi để châm thuốc 
sóng.  

 

 
(210) 4-2016-00615 (220) 08.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CJ OLIVENETWORKS CO., LTD.  

(KR) 
Bundang First Tower Bldg 5F, Bundang-
ro 55, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; bút vẽ lông mày; nùi bông để thoa phấn; đĩa đựng xà 
phòng; lược; bàn chải móng tay, chân; cọ trang điểm cho môi; bình xịt nước hoa; nùi 

bông để trang điểm, chạy bằng điện; bàn chải vệ sinh; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng đồ 

trang điểm; chai lọ dùng để đựng mỹ phẩm; cốc [đồ đựng]; chai lọ bằng nhựa; lược điện; 
thiết bị tẩy trang, không dùng điện; hộp bằng thủy tinh; cốc giấy; bàn chải đánh răng; lợn 

đựng tiền tiết kiệm; dụng cụ nhà bếp.  
 

 
(210) 4-2016-00616 (220) 08.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.1.1; 26.7.25 
(731) CJ OLIVENETWORKS CO., LTD.  

(KR) 

Bundang First Tower Bldg 5F, Bundang-
ro 55, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); son 

môi; kem nền trang điểm; phấn trang điểm cho mắt; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; nước 

thơm dưỡng thể; nước thơm dưỡng da; mặt nạ làm đẹp dạng miếng; bông dùng cho mục 

đích mỹ phẩm; bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; nước sơn 
móng; sáp vuốt tóc; lông mi giả; xà phòng làm đẹp; dầu gội đầu; khăn giấy được tẩm ướt 

cho mục đích mỹ phẩm; thuốc nhuộm tóc; chế phẩm cạo râu; chất làm mềm vải [dùng để 
giặt]; chế phẩm làm sạch; thuốc đánh răng; tinh dầu; nước hoa; chế phẩm đánh bóng; xi 

đánh giầy; mỹ phẩm cho động vật; tinh dầu dùng làm hương liệu cho thực phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-00617 (220) 08.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.7.25; 26.1.1 

(731) CJ OLIVENETWORKS CO., LTD.  

(KR) 
Bundang First Tower Bldg 5F, Bundang-

ro 55, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến và bấc nến để thắp sáng; nến thơm; nến dùng cho cây thông noel; dầu hỏa; 

nhiên liệu; mỡ lông cừu dùng để sản xuất mỹ phẩm và thuốc mờ; hợp chất hấp thu, làm 
ẩm và kết dính bụi; mờ dùng cho đồ đi chân; mỡ dùng cho da thuộc, cho đồ da; bấc đèn; 

năng lượng điện; nhiên liệu dạng rắn; nhiên liệu dạng khí; nhiên liệu dạng lỏng; dầu 

nhiên liệu để thắp sáng; dầu động cơ; nhiên liệu để thắp sáng; bùi nhùi để châm thuốc 
sóng.  
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(210) 4-2016-00618 (220) 08.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.1.1; 26.7.25 
(731) CJ OLIVENETWORKS CO., LTD.  

(KR) 
Bundang First Tower Bldg 5F, Bundang-
ro 55, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; bút vẽ lông mày; nùi bông để thoa phấn; đĩa đựng xà 

phòng; lược; bàn chải móng tay, chân; cọ trang điểm cho môi; bình xịt nước hoa; nùi 
bông để trang điểm, chạy bằng điện; bàn chải vệ sinh; hộp đựng phấn bỏ túi; hộp đựng đồ 
trang điểm; chai lọ dùng để đựng mỹ phẩm; cốc [đồ đựng]; chai lọ bằng nhựa; lược điện; 
thiết bị tẩy trang, không dùng điện; hộp bằng thủy tinh; cốc giấy; bàn chải đánh răng; lợn 
đựng tiền tiết kiệm; dụng cụ nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2016-00725 (220) 11.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.1; 24.17.18 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 

Hằng  (VN) 
Số 23, phố Hàng Hành, phường Hàng 
Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; vận chuyển khách du lịch đường bộ và đường 

thủy nội địa.  
 

 
(210) 4-2016-00750 (220) 11.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.17.5; A24.17.9 
(591) Da cam, trắng 
(731) FIL LIMITED   (BM) 

Pembroke Hall, 42 Crow Lane, 
Pembroke HM 19, P.O. Box HM 670, 
Hamilton HMCX, Bermuda 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ đầu tư; quỹ đầu tư trong nước và 

nước ngoài; dịch vụ quản lý đầu tư theo ý muốn; dịch vụ tư vấn đầu tư; quỹ tương hỗ và 
các dịch vụ liên quan; trả lương hưu và các dịch vụ liên quan; môi giới bảo hiểm và các 
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dịch vụ liên quan; dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính; dịch vụ ủy thác tài chính và 
các dịch vụ liên quan; dịch vụ quản lý ủy thác tài chính, lương hưu, quỹ tương hỗ và danh 
mục đầu tư; lập kế hoạch và quản lý tài chính; tư vấn tài chính; dịch vụ tín dụng; dịch vụ 
ngân hàng đâu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm và tài chính doanh nghiệp; dịch vụ gom tiền của 
nhà đầu tư phục vụ mục đích mua cổ phần của các công ty (PE); dịch vụ bất động sản; 
dịch vụ đầu tư bất động sản; bảo hiểm chứng khoán; dịch vụ hối đoái và chứng khoán 
phát sinh; cung cấp thông tin tư vấn và cố vấn liên quan đến chứng khoán, tài chính và 
đầu tư; dịch vụ thông tin cơ sở dữ liệu tương tác liên quan đến chứng khoán, tài chính và 
đầu tư; dịch vụ thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng; dịch vụ thanh toán tiền; cung cấp cho vay quỹ 
và không ký quỹ; dịch vụ đổi tiền; định giá đồ cổ; dịch vụ môi giới trong lĩnh vực tài 
chính; dịch vụ người bảo lãnh; quyên góp quỹ từ thiện; cho vay có thế chấp; trả góp; ngân 
hàng thế chấp; dịch vụ thanh toán nợ trước khi giải thể; dịch vụ báo giá chứng khoán; dịch 
vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ phân tích tài chính cho doanh nghiệp; cung cấp 
thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ trên. 

 

 
(210) 4-2016-00785 (220) 11.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A25.3.3; 25.5.3; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Thiết bị Công nghệ 
cao Việt Nam  (VN) 
Số 42, ngách 122/58, phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm camera quan sát, thiết bị báo động chống trộm, chuông 

cửa có hình, máy vân tay, máy tính, máy in.  
 

 
(210) 4-2016-00787 (220) 11.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Thiết bị Công nghệ 
cao Việt Nam   (VN) 
Số 42, ngách 122/58, phố Vĩnh Tuy, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera. 
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(210) 4-2016-00819 (220) 12.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực sự 
chăm sóc Việt Nam  (VN) 
Lô B124, đường số 7, khu công nghiệp 

Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 

(511)   Nhóm 03: Hoá mỹ phẩm (chất tẩy rửa). 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm; thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2016-00830 (220) 12.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SMCORP  (VN) 
Số 10/107, ngõ Quỳnh, phố Thanh Nhàn, 

phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ ghép nối âm thanh; bộ khuếch đại âm thanh; đầu đĩa DVD; máy hát tự 

động; loa; micro; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; màn hình viđêô. 
 

 
(210) 4-2016-00862 (220) 12.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A9.7.19; 4.5.3; 4.5.2; 2.9.12 

(591) Nâu, hồng nhat, vàng đất, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Huỳnh Gia Chánh  (VN) 
176B Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gia vị tương ép; tương BBQ bắp nướng; trà; các nguyên liệu phục vụ cho việc 

pha chế đồ uống (đường, hương liệu cho đồ uống trừ tinh dầu). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn 

uống; quán trà đạo; xe bán thức ăn đồ uống lưu động (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); xe 

bán thức ăn nhanh lưu động (dịch vụ do nhà hàng thực hiện). 
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(210) 4-2016-00878 (220) 12.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.5; A26.11.9; A25.7.21 

(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Việt Tín  (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-00879 (220) 12.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Việt Tín   (VN) 
Thôn Vĩnh Trị, xã Yên Trị, huyện ý 

Yên, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-00892 (220) 12.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 2.9.1; A5.3.15; A11.3.3; 3.5.1 

(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thắng Lợi  
(VN) 
Nhà số 1518 chung cư Vũng Tàu 

Seaview 1, trung tâm đô thị Chí Linh, 

phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 30: Trà; trà sữa; bánh kẹo.  

 

Nhóm 32: Đồ uống có gas: nước giải khát (đồ uống), nuớc ngọt, sôđa.  
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(210) 4-2016-00926 (220) 12.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ, đen, trắng, cam 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

kỹ thuật Việt Bảo  (VN) 
2§ Nguyễn Thành ý, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị phòng cháy chữa cháy bao gồm: van chữa cháy các loại, lăng phun 

chữa cháy, đầu phun chữa cháy, bình chữa cháy. 
 

Nhóm 17: Cuộn vòi phun chữa cháy. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy cụ thể là: van chữa cháy các 
loại, lăng phun chữa cháy, cuộn vòi phun chữa cháy, đầu phun chữa cháy và phụ kiện, 
bình chữa cháy các loại (bình chữa cháy có thể xách được, bình chữa cháy có thể di 
chuyển   được) bột chữa cháy, hộp chữa cháy (hộp vòi chữa cháy dùng trong nhà, hộp cứu 
hoả), vòi chữa cháy, các thiết bị báo cháy (chuông, đèn, nút ấn, đầu báo cháy), bộ truyền 
tín hiệu báo cháy hệ thống cứu hoả tự động dùng khí cacbonic, công tắc áp suất, hệ thống 
van cứu hoả dạng ẩm, dầu phun nước dùng bóng thuỷ tinh, găng tay bảo hộ, quần áo bảo 
hộ phòng chống cháy, giày bảo hộ phòng chống tai nạn, mặt nạ phòng độc, mũ bảo hộ 
chống tai nạn.  

 

 
(210) 4-2016-00953 (220) 13.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; 5.13.4 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Hải Thành  
(VN) 
248/23/5 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thảo dược. 

 

 
(210) 4-2016-01021 (220) 13.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) INSECT SHIELD, LLC   (US) 

814 West Market Street, Greensboro, 
North Carolina 27401 US 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 18: «; ba lô; ví tiền; va li [hành lý]; áo choàng cho thú cưng.  
 

Nhóm 20: Đệm; túi ngủ dùng cho cắm trại; gối trang trí; giường cho vật nuôi trong nhà; 
mành che cửa sổ trong nhà bằng vải dệt.  

 
Nhóm 22: Vải dầu; tấm phủ xe [không dùng riêng cho xe cộ]; lều [mang đi được].  

 
Nhóm 24: Vỏ nệm; vỏ bọc ngoài dùng cho đồ đạc; chăn cho thú cưng.  

 

Nhóm 25: áo sơ mi nam, áo sơ mi nữ, áo sơ mi bé trai, áo sơ mi bé gái, áo nỉ, áo sơ mi 
mặc khi đi câu cá, áo khoác mặc khi đi câu cá, áo mưa; áo mặc khi đi săn bắn, quần mặc 
khi đi săn bắn, áo khoác mặc khi đi săn bắn; áo vét, áo choàng ngoài, áo len dài tay, áo 
gilê, quần đùi thể thao, quần đùi mặc khi đi bộ, áo váy, áo ba lỗ, khăn choàng tắm, quần 
áo tắm, quần nam, quần nữ, quần bé trai, quần bé gái, quần đi mưa, quần yếm, tất thể 
thao, tất lưới, nón, mũ, khăn quàng cổ, giày, giày ống, giày ống cao để lội bùn khi đi câu 
cá, găng tay, đồ đi ở chân, khăn choàng, dép lê đi trong nhà, áo choàng, thắt lưng.  

 

 
(210) 4-2016-01068 (220) 13.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.1 
(731) KIA MOTORS CORPORATION   (KR) 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và hệ thống an toàn và trợ lái, cụ thể là hệ thống cảnh báo va chạm 

phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hệ thống cảnh báo va chạm phía sau, hệ thống cảnh 
báo chệch làn đường, hệ thống trợ giúp lái xe đúng làn đường, hệ thống phát hiện điểm 
mù; thiết bị và hệ thống trợ giúp đỗ xe, cụ thể là hệ thống trợ giúp đỗ xe thông minh, cảm 
biến đỗ xe phía trước - phía sau. 

 
Nhóm 12: Khung gầm ô tô, khung gầm cứng của ô tô; thiết bị và hệ thống cải thiện tầm 
nhìn khi lái xe; ô tô; phương tiện giao thông chạy điện; thân xe ô tô; bộ phận và phụ kiện 
kết cấu cho xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2016-01105 (220) 14.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.1.5; A7.1.11; 7.1.24; 8.1.1 
(591) Cam, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
xây dựng Phú Quân  (VN) 
123/28/8 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh mì, bánh ngọt, bánh mặn.  
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(210) 4-2016-01402 (220) 18.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thời Quang  (VN) 
Số 3, phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Quạt gió dùng cho động cơ và máy; quạt thổi dùng để, nén khí, hút khí; bộ trao 

đổi nhiệt (bộ phận của máy móc).  
 

 
(210) 4-2016-01403 (220) 18.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; 26.5.2; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thời Quang  (VN) 
Số 3, phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Quạt gió dùng cho động cơ và máy; quạt thổi dùng để, nén khí, hút khí; bộ trao 

đổi nhiệt (bộ phận của máy móc).  
 

 
(210) 4-2016-01404 (220) 18.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thời Quang   (VN) 
Số 3, phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Quạt gió dùng cho động cơ và máy; quạt thổi dùng để, nén khí, hút khí; bộ trao 
đổi nhiệt (bộ phận của máy móc).  

 

 
(210) 4-2016-01405 (220) 18.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.3.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thời Quang   (VN) 
Số 3, phố Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Quạt gió dùng cho động cơ và máy; quạt thổi dùng để, nén khí, hút khí; bộ trao 
đổi nhiệt (bộ phận của máy móc).  
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(210) 4-2016-01487 (220) 18.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.5 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị 
phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn cứu hộ Hoàng Việt An  
(VN) 
38E Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chữa cháy và dụng cụ chữa cháy; thiết bị và dụng cụ bảo vệ chống 

cháy; kính phòng cháy, còi báo động cháy; miệng ống vòi rồng chữa cháy. 
 

Nhóm 17: ống cứu hỏa; ống phun nước để đập lửa; ống mềm chịu áp không bằng kim 
loại; ống nối mềm không bằng kim loại, khớp giãn nở chịu lửa; ống bọc ngoài cho ống 
bằng chất dẻo chống cháy; màn chắn lửa amiăng; đệm bịt kín chống cháy; vòi phun nước 
cho mục đích dập lửa.. 

 

 
(210) 4-2016-01489 (220) 18.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) MYLAN LABORATORIES LIMITED  

(IN) 
Plot No. 564/A/22, Road No.92, Jubilee 
Hills, Hyderabad-500034, Telangana, 
India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm (cụ thể là thuốc điều trị viêm gan C mạn tính). 

 

 
(210) 4-2016-01500 (220) 18.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) THE CHUBB CORPORATION  (US) 

15 Mountain View Road, Warren, New 
Jersey 07061, United States  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm (dịch vụ tái bảo hiểm/dịch vụ môi giới bảo hiểm) dịch vụ bảo 

lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ liên quan đến các vấn đề tài chính; 
dịch vụ liên quan đến các vấn đề tiền tệ; dịch vụ đầu tư dịch vụ tư vấn và cung cấp thông 
tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên và dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ nêu trên được cung cấp trên các trang web và trên mạng internet; dịch vụ 
bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ định giá các yêu cầu bảo hiểm tài sản cá nhân; dịch vụ 
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định giá các yêu cầu bảo hiểm bất động sản; dịch vụ định giá các yêu cầu bảo hiểm; dịch 
vụ điều chỉnh các yêu cầu trong lĩnh vực bảo hiểm/dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin 
liên quan đến bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về yêu cầu và thanh toán bảo 
hiểm thông qua các thiết bị điện tử; dịch vụ tư vấn tài chính và bảo hiểm; dịch vụ định giá 
tài chính cho mục đích bảo hiểm; dịch vụ tài chính, cụ thể là, cung cấp lựa chọn đầu tư 
sẵn có đối với các niên kim khác nhau và các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác nhau; 
dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo hiểm hỏa hoạn; dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ quản 
lý bảo hiểm; dịch vụ đại lý và môi giới bảo hiểm; dịch vụ quản lý các yêu cầu bảo hiểm; 
dịch vụ xử lý các yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin 
bảo hiểm; dịch vụ tính toán mức phí bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là, bảo lãnh phát 
hành, phát hành và quản lý bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo hiểm hàng 
hải; dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo hiểm y tế; dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là, bảo lãnh phát 
hành bảo hiểm tài sản và tính mạng, y tế, xe cộ, nhà ở và các tài sản cả nhân. 

 

 
(210) 4-2016-01573 (220) 18.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A3.7.24; 3.7.7; A14.1.6; 21.3.15; 

14.1.1; A14.1.3; 7.5.15 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, vàng, 

tím, hồng 
(731) Công ty cổ phần cấp nước Hà 

Tĩnh  (VN) 
Số 01 Nguyễn Hoành Tứ, Khối 3, 
phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Thi công xây dựng; lắp đặt, cải tạo các công trình cấp thoát nước, xử lý nước 

thải; giám sát thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, xử lý nước thải. 
 

Nhóm 42: Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, thẩm định các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 
thoát nước, xử lý nước thải. 

 

 
(210) 4-2016-01589 (220) 19.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.3; 26.5.4; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH Masan Nutri-

Science  (VN) 
Tầng 8, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê 
Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Phụ gia thức ăn chăn nuôi; chất bổ sung cho vào thức ăn chăn nuôi (không 

dùng trong ngành y). 
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Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi (gia súc, gia cầm, thủy sản); chế phẩm vỗ béo vật nuôi. 
 

 
(210) 4-2016-01629 (220) 19.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh Lá cây, cam 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Thái Bình 
Dương  (VN) 
12 Tôn Đản, phường 13, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; quặng kim loại; ống dẫn bằng kim loại; nhà 

tiền chế bằng kim loại; khung kim loại dùng cho xây dựng; khung cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí; thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không khí]; 
máy và thiết bị làm sạch không khí; hệ thống và máy làm lạnh; hệ thống cung cấp nước; 
hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 
Nhóm 12: Xe ô tô; phụ tùng ô tô; xe máy; phụ tùng xe máy; xe đạp điện; xe đạp.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; kính xây dựng; xi măng; bê tông; đá 
để xây dựng; gỗ xây dựng.  

 
Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; kệ trang trí; đồ gỗ mỹ thuật.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; ca vát; thắt lưng [trang phục].  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng và nước uống có ga; nước sô đa và nước 
tăng lực (đồ uống giải khát không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; điều hành kinh 
doanh cho khách sạn; dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; dịch vụ 
bán buôn bán lẻ các sản phẩm: vật liệu xây dựng bằng kim loại, quặng kim loại, ống dẫn 
bằng kim loại, nhà tiền chế bằng kim loại, khung kim loại dùng cho xây dựng, khung cửa 
bằng kim loại, máy điều hòa không khí, thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không 
khí], máy và thiết bị làm sạch không khí, hệ thống và máy làm lạnh, hệ thống cung cấp 
nước, hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng xe ô tô, phụ tùng ô tô, xe máy, phụ tùng 
xe máy, xe đạp điện, xe đạp, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, kính xây dựng, xi 
măng, bê tông, đá để xây dựng, gỗ xây dựng, bàn, ghế, giường, tủ, kệ trang trí, đồ gỗ mỹ 
thuật, quần áo, giày, dép, mũ, ca vát, thắt lưng [trang phục], nước uống tinh khiết, nước 
khoáng và nước uống có ga, nước sô đa và nước tăng lực (đồ uống giải khát không dùng 
cho mục đích y tế, nước ép trái cây.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý 
bất động sản; định giá bất động sản; quỹ đầu tư.  
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Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; phá dỡ công trình xây dựng; lắp 
đặt và sửa chữa hệ thống điện, hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống điều hòa không khí; 
tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp; thiết lập bản 
vẽ xây dựng; nghiên cứu dự án kỹ thuật; dịch vụ lập quy hoạch đô thị.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; 
nhà dưỡng lão.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp; vật lý trị liệu; 
thẩm mỹ viện; nhà dưỡng bệnh cho người cao tuổi.  

 

 
(210) 4-2016-01720 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.4; 2.1.30; A2.1.16; A7.5.8 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED   (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn 

và dịch vụ khu nghỉ dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch 
vụ chăm sóc trẻ em (dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội 
thảo và hội họp và cung cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ, cụ thể là cho 
thuê phòng họp, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh, cho thuê thiết bị 
chiếu sáng trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình; dịch vụ đặt 
chỗ trước nơi lưu trú; dịch vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán 
cà phê; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm 
cung cấp thông tin và tư vấn trực tuyến qua mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-01722 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED    (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn 

và dịch vụ khu nghỉ dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch 
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vụ chăm sóc trẻ em (dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội 
thảo và hội họp và cung cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ, cụ thể là cho 
thuê phòng họp, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh, cho thuê thiết bị 
chiếu sáng trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình; dịch vụ đặt 
chỗ trước nơi lưu trú; dịch vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán 
cà phê; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm 
cung cấp thông tin và tư vấn trực tuyến qua mạng máy tính.    

 

 
(210) 4-2016-01724 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED   (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ khách sạn và dịch vụ khu nghỉ 

dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch 
vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch vụ chăm sóc trẻ em 
(dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội thảo và hội họp và 
cung cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ, cụ thể là cho thuê phòng họp, 
cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh, cho thuê thiết bị chiếu sáng trừ 
các thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình; dịch vụ đặt chỗ trước nơi 
lưu trú; dịch vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán cà phê; cung 
cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-01727 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 25.1.25; A26.11.8 
(731) GENTING INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED  (GB) 
International House, Castle Hill, Victoria 
Road, Douglas, Isle of Man, British Isles, 
IM2 4RB  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ công viên giải trí; công viên vui chơi tiêu khiển; dịch vụ giải trí; sắp 

xếp các cuộc triển lãm (cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa); dịch vụ vũ trường; sản xuất 
chương trình biểu diễn; tiến hành các cuộc triển lãm cho mục đích giải trí; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc triển lãm cho mục đích giải 
trí; các màn trình diễn sân khấu; các màn trình diễn để giải trí trong các nhà hàng hay hộp 
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đêm (cabaret); rạp chiếu phim; tổ chức và sắp xếp các hội nghị; rạp hát; câu lạc bộ khiêu 
vũ hoặc giải trí ban đêm; đặt chỗ trước cho các buổi biểu diễn và các buổi trình diễn; cung 
cấp các tiện nghi sử dụng cho sòng bạc; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí]; dịch vụ giải trí trực 
tuyến và trò chơi trực tuyến (từ mạng máy tính); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho đánh 
bạc; giải trí qua truyền thanh và giải trí trên truyền hình; dịch vụ sòng bạc; dịch vụ trò 
chơi; dịch vụ đánh bạc; sắp xếp và tổ chức đại hội và hội nghị; cung cấp các các tiện nghi 
cho giải trí và tiêu khiển; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ phòng tập thể dục; cung 
cấp các thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả cung cấp thông 
tin và tư vấn trực tuyến qua một mạng máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-01743 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; quan hệ công chúng; tư vấn quản lý kinh doanh; điều 

hành hoặc quản lý văn phòng bán hàng; điều hành cửa hàng bán lẻ các mặt hàng lưu 
niệm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ lưu niệm, cụ thể là văn phòng phẩm, quần áo, đồ đi ở 
chân, đồ đội đầu và đồ chơi; cung cấp dịch vụ lòng trung thành của khách hàng cho mục 
đích thương mại, khuếch trương và/hoặc quảng cáo nhằm thúc đẩy và thưởng cho khách 
hàng trung thành cho việc sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí như đánh bạc, dịch vụ 
quầy rượu, công viên giải trí, tiệc cốc tai, nhà hàng, khách sạn, khách sạn ở các khu nghỉ 
dưỡng, căn hộ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-01745 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn 

và dịch vụ khu nghỉ dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch 

vụ chăm sóc trẻ em (dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội 

thảo và hội họp và cung cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ, cụ thể là cho 

thuê phòng họp, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh, cho thuê thiết bị 

chiếu sáng trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình; dịch vụ đặt 
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chỗ trước nơi lưu trú; dịch vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán 

cà phê; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm 

cung cấp thông tin và tư vấn trực tuyến qua mạng máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-01748 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD   (SG) 

3 Anson Road, #27-01, Springleaf 

Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; quan hệ công chúng; tư vấn quản lý kinh doanh; điều 

hành hoặc quản lý văn phòng bán hàng; điều hành cửa hàng bán lẻ các mặt hàng lưu 

niệm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ lưu niệm, cụ thể là văn phòng phẩm, quần áo, đồ đi ở 

chân, đồ đội đầu và đồ chơi; cung cấp dịch vụ lòng trung thành của khách hàng cho mục 

đích thương mại, khuếch trương và/hoặc quảng cáo nhằm thúc đẩy và thưởng cho khách 

hàng trung thành cho việc sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí như đánh bạc, dịch vụ 

quầy rượu, công viên giải trí, tiệc cốc tai, nhà hàng, khách sạn, khách sạn ở các khu nghỉ 

dưỡng, căn hộ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-01760 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.5.1; 1.13.1; 26.1.1; 26.15.1 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 

3 Anson Road, #27-01, Springleaf 

Tower, Singapore 079909   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn 

và dịch vụ khu nghỉ dưỡng bao gồm chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ phòng chờ; dịch vụ quán rượu cao cấp; dịch 

vụ chăm sóc trẻ em (dịch vụ nhà trẻ ban ngày); cung cấp các tiện nghi sử dụng cho hội 

thảo và hội họp và cung cấp các tiện nghi cho các cuộc triển lãm và hội chợ, cụ thể là cho 

thuê phòng họp, cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh, cho thuê thiết bị 

chiếu sáng trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình; dịch vụ đặt 

chỗ trước nơi lưu trú; dịch vụ đặt chỗ trước các bữa ăn và đồ uống; quán rượu nhỏ; quán 

cà phê; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, bao gồm 

cung cấp thông tin và tư vấn trực tuyến qua mạng máy tính.     
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(210) 4-2016-01766 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 1.5.1; 26.13.1; 26.15.1 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD    (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909    

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; quan hệ công chúng; tư vấn quản lý kinh doanh; điều 
hành hoặc quản lý văn phòng bán hàng; điều hành cửa hàng bán lẻ các mặt hàng lưu 
niệm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ lưu niệm, cụ thể là văn phòng phẩm, quần áo, đồ đi ở 
chân, đồ đội đầu và đồ chơi; cung cấp dịch vụ lòng trung thành của khách hàng cho mục 
đích thương mại, khuếch trương và/hoặc quảng cáo nhằm thúc đẩy và thưởng cho khách 
hàng trung thành cho việc sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí như đánh bạc, dịch vụ 
quầy rượu, công viên giải trí, tiệc cốc tai, nhà hàng, khách sạn, khách sạn ở các khu nghỉ 
dưỡng, căn hộ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-01769 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.1; 1.13.1; 1.5.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) GENTING INTELLECTUAL 

PROPERTY PTE LTD  (SG) 
3 Anson Road, #27-01, Springleaf 
Tower, Singapore 079909 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; quan hệ công chúng; tư vấn quản lý kinh doanh; điều 

hành hoặc quản lý văn phòng bán hàng; điều hành cửa hàng bán lẻ các mặt hàng lưu 
niệm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ lưu niệm, cụ thể là văn phòng phẩm, quần áo, đồ đi ở 
chân, đồ đội đầu và đồ chơi; cung cấp dịch vụ lòng trung thành của khách hàng cho mục 
đích thương mại, khuếch trương và/hoặc quảng cáo nhằm thúc đẩy và thưởng cho khách 
hàng trung thành cho việc sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí như đánh bạc, dịch vụ 
quầy rượu, công viên giải trí, tiệc cốc tai, nhà hàng, khách sạn, khách sạn ở các khu nghỉ 
dưỡng, căn hộ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-01820 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15; 2.9.1 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Wincom    (VN) 
12/49 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 29: Sữa; kem sản phẩm sữa; đồ uống từ sữa cụ thể là đồ uống từ sữa có hương vị và 
có tăng cường chất dinh dưỡng [thành phần chủ yếu là sữa]; sản phẩm sữa; đồ uống và bột 
trên cơ sở sữa bột [sản phẩm thay thế sữa]; sữa giàu protein. 

 

 
(210) 4-2016-01837 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ Thiên 
Lam  (VN) 
Số 450 quốc lộ 1A, phường Tam Bình, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; bóp; ví. 
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ nón; thắt lưng [trang phục]. 
 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng quần áo thời trang, giày dép, mũ nón, ba lô, túi xách, 
bóp, ví, thắt lưng. 

 

 
(210) 4-2016-01862 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.4.4 
(591) Xanh nõn chuối, vàng 
(731) Công ty cổ phần Việt KFDN  

(VN) 
87/3 Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phụ gia bê tông; chất bảo vệ bê tông; chất kết dính cho bê tông.  
 

Nhóm 19: Bê tông; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  
 

 
(210) 4-2016-01928 (220) 20.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) ENPING SAMLAP ELECTRONIC CO., 

LTD  (CN) 
No 38 Xinping South Road, Enping City 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại và điều chỉnh âm thanh (amply); loa; máy quay phim (camera); 
máy thu thanh (rađiô); mi-crô. 

 

 
(210) 4-2016-01990 (220) 21.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Đài Phong  
(VN) 
Số 4, đường số 3B, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn kim loại [dùng cho xưởng đúc]; khuôn đúc bằng kim loại; nền đúc sẵn, 

bằng kim loại; khóa móc. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chống lóa mắt cho ô tô [phụ kiện/bộ phận của đèn]; thiết bị chống chói 
cho xe cộ [phụ kiện/bộ phận của đèn]; đèn cho xe cộ; đèn pha xe cộ; đèn phản quang cho 
xe cộ; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ. 

 
Nhóm 12: Thanh chắn va đập cho xe cộ; khung gầm cho xe cộ; đèn hiệu báo lùi cho xe 
cộ; chắn bùn; yên xe đạp hoặc xe máy; kính chắn gió cho xe cộ. 

 
Nhóm 20: Phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-02016 (220) 21.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ hỗ trợ B.H   (VN) 
Số 954/5/8 Quang Trung, phường 8, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, cụ thể là: dịch vụ sắp xếp thư; quảng cáo, dịch vụ 
hỗ trợ liên quan đến quảng cáo; bán buôn đồ dùng gia đình, cụ thể là: giường, tủ, bàn, 
ghế, giá, kệ, khung ảnh, gương, đệm, hộp thư, biển đăng ký, bàn chải, đồ chứa và dụng cụ 
nhà bếp, dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, sách, báo, tạp chí, 
văn phòng phẩm, xe cộ; bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh, xe cộ; tổng đài điện thoại; đấu giá bất động sản; đấu giá 
quyền sử dụng đất.  

 
Nhóm 36: Đại lý môi giới khách hàng; môi giới bảo hiểm; môi giới chứng khoán và trái 
phiếu; tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản. 
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là: truyền điện tử các tin nhắn bằng giọng nói và văn 
bản, dịch vụ tiếp nhận, phối hợp và chuyển tiếp các cuộc gọi từ xa; truyền dữ liệu, thông 
tin qua mạng internet; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ hỗ trợ viễn tin để kết nối các 
cuộc gọi với mục đích can thiệp và giúp đỡ cho người và phương tiện; trong trường hợp 
xảy ra tai nạn, hỏng hóc hoặc trộm cắp.  

 
Nhóm 39: Môi giới vận chuyển hàng hóa; môi giới vận tải; môi giới hàng hải; đặt chỗ cho 
các chuyến đi, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải, cụ thể là: dịch vụ đại lý bán vé máy 
bay; dịch vụ đại lý tàu biển; đại lý du lịch; cho thuê xe có động cơ; dịch vụ cung cấp 
thông tin về vận tải, du lịch, đại lý bán vé cho khách hàng nước ngoài (bao gồm cả cung 
cấp địa chỉ các khách sạn, nhà hàng, bưu điện, bệnh viện); lai dắt tàu thuyền; vận chuyển 
hàng hóa bằng đường bộ, đường hàng không và đường thủy; vận chuyển hành khách bằng 
đường bộ, đường hàng không và đường thủy; dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức các 
chuyến du lịch.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin y tế cho khách hàng nước ngoài. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mai táng.  

 

 
(210) 4-2016-02020 (220) 21.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 26.15.15; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) South East Asia Telecom Group Ltd.  

(SG) 
6 Temasek Boulevard, #29-00 Suntec 
Tower Four, Singapore 038986  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị viễn thông di động; điện thoại internet; điện thoại vô tuyến di động; 

thiết bị viễn thông vô tuyến di động; dụng cụ viễn thông vô tuyến di động; chương trình 
máy tính sử dụng trong viễn thông; dụng cụ viễn thông kỹ thuật số; thiết bị viễn thông kỹ 
thuật số; bộ phận, linh kiện điện tử cho viễn thông; bộ nối cáp quang cho thiết bị viễn 
thông; thiết bị viễn thông cáp quang; điện thoại di động; điện thoại di động dùng trong xe 
cộ; thiết bị viễn thông cầm tay; thiết bị viễn thông; thiết bị viễn thông để dùng với tín hiệu 
kỹ thuật số; công cụ phương tiện viễn thông; dụng cụ viễn thông; dụng cụ viễn thông sử 
dụng cho mạng di động dạng ô; máy viễn thông; thiết bị phát tín hiệu giọng nói để sử 
dụng với hệ thống rađiô di động; phần cứng máy tính dùng cho viễn thông; chương trình 
máy tính dùng cho việc điều khiển thiết bị viễn thông; chương trình máy tính dùng cho 
việc điều khiển dụng cụ viễn thông.  

 
Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau vì lợi ích của người khác 
(không kể vận chuyển), để khách hàng dễ xem và mua các hàng hóa này từ các cửa hàng 
bán lẻ, cửa hàng bán buôn, thông qua thư đặt hàng từ ca-ta-lô, bằng các phương tiện 
truyền thông điện tử, trang Web hoặc chương trình mua sắm trên tivi; dịch vụ giảm giá 
(bán lẻ, bán buôn hoặc các dịch vụ xúc tiến mua bán);  dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 
các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán lẻ và dịch vụ cửa hàng 
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bán buôn liên quan đến hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh, cũng 
như nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng 
thô, phân bón, hợp chất chữa cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, chế phẩm 
để bảo quản thực phẩm, chất để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp, chế phẩm 
màu, sơn, vecni, chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ, chế phẩm nhuộm, chế phẩm cắn màu, 
nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và dạng bột dùng cho họa sĩ, người làm nghề 
trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm 
làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước 
xức tóc, chế phẩm đánh răng, dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm 
ướt và làm dính bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, 
bấc dùng để thắp sáng, các chế phẩm dược và thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích 
y tế, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh, thực phẩm chức năng 
bổ sung cho chế độ ăn uống cho con người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng 
bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, kim loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kim 
loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt, 
cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện, đồ sắt nhỏ, vật dụng nhỏ bằng đồ 
ngũ kim, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường, quặng 
kim loại, máy cụ thể là máy cơ điện để chế biến đồ uống, máy đóng nắp chai, máy đóng 
chai, máy đậy nút chai, máy đóng nút chai, máy súc rửa chai, máy ép nho và máy ép hoa 
quả để làm rượu vang, máy chế biến đồ uống có ga, máy làm nước có ga, máy tách kem 
sữa, máy sản xuất bơ sữa, máy phân phối tự động, máy cơ điện để chế biến thực phẩm, 
máy chế biến thức ăn dùng điện, và máy công cụ, động cơ và đầu máy (không bao gồm 
động cơ dùng cho các phương tiện giao thông tiến bộ), các bộ phận ghép nối và truyền 
động (không bao gồm các bộ phận dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ), dụng cụ 
nông nghiệp trừ dụng cụ thao tác thủ công, máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, công cụ 
và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí đeo cạnh sườn, dao 
cạo, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân 
đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng 
để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, 
thiết bị dùng để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ tính, 
đĩa ghi, đĩa CD, đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, cơ cấu dùng cho các 
thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hoặc thẻ, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, 
máy vi tính, phần mềm máy tính, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha 
khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và răng giả, vật dụng chỉnh hình, vật liệu khâu vết 
thương, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên 
không hoặc dưới nước, kim loại quý của chúng và các sản phẩm làm từ các kim loại này 
hoặc được bọc bằng các kim loại này cụ thể là huy hiệu bằng kim loại quý, hộp bằng kim 
loại quý, tượng bằng kim loại quý, tượng nhỏ bằng kim loại quý, dây bằng kim loại quý 
(đồ trang sức, đồ kim hoàn), chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn), vòng đeo tay (đồ 
trang sức, đồ kim hoàn), hoa tai  (đồ trang sức, đồ kim hoàn), trâm cài đầu (đồ trang sức, 
đồ kim hoàn), nhẫn  (đồ trang sức, đồ kim hoàn), mặt dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn), khuy măng sét và ghim cài (đồ trang sức, đồ kim hoàn), vòng đeo chìa khóa được 
làm bằng kim loại quý hoặc được bọc bằng kim loại quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá 
quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, dụng cụ âm nhạc, giấy, các-tông và các sản phẩm 
được làm bằng các vật liệu này cụ thể là bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng, tấm lót 
bình và cốc làm bằng giấy, vật liệu dùng để bọc làm bằng giấy, khăn ăn bằng giấy, áp 
phích làm bằng giấy hoặc bìa cứng, miếng đệm lót làm bằng giấy, bảng hiệu bằng giấy 
hoặc bìa cứng, khăn ăn bằng giấy và khăn bàn bằng giấy, khăn trải bàn ăn bằng giấy, tấm 
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lót bàn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, ấn phẩm, vật liệu để đóng sách, ảnh chụp, văn 
phòng phẩm, keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu dùng cho các 
nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không bao gồm đồ đạc), đồ dùng để 
hướng dẫn và giảng dạy (không bao gồm thiết bị giảng dạy), vật liệu bằng chất dẻo để bao 
gói, chữ in, bản in đúc, cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiăng, mi-ca và các sản phẩm làm từ 
các vật liệu này, cụ thể là trang kim mica để trang trí, vải amiăng, tấm phủ amiăng, nỉ 
amiăng hoăc phớt amiăng, bìa cứng amiăng, bao bì amiăng, giấy amiăng, rèm chịu lửa 
bằng amiăng, bao (phong bì, túi nhỏ) bằng cao su để bao gói, gioăng bằng cao su để vặn 
mở nắp bình, nắp van bằng cao su, dây bằng cao su, vòng bằng cao su, nút bằng cao su, 
chất dẻo ở dạng đúc sẵn dùng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống 
mềm không bằng kim loại, da và giả da, sản phẩm bằng các chất liệu này cụ thể là hộp 
bằng da thuộc hoặc giả da, hòm bằng da thuộc hoặc giả da, tấm phủ đồ đạc bằng da 
thuộc, bao nhỏ bằng da thuộc cho việc bao gói, dây buộc bằng da, túi đựng dụng cụ bằng 
da thuộc (túi rỗng), vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, bìa giả da, da động vật, 
da sống, rương, hòm, va li và túi du lịch, ô, lọng và gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật 
liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, 
bitum, các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim loại, 
đồ đạc, gương, khung ảnh, sản phẩm bằng gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, 
râu cá voi, vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này cụ thể là tre, san 
hô, dừa ngà, hoặc làm bằng chất dẻo, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc nhà bếp, 
lược và bọt biển, bàn chải (không kể bút lông), vật liệu dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi 
thép rối, thủy tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây dựng), đồ thủy tinh, 
sành, sứ, đồ bằng đất nung để chứa đựng, dây thừng, dây, lưới, lều (trại), mái che bằng vải 
bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm, bao đựng, và túi, vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su 
hoặc chất dẻo), vật liệu sợi dệt dạng thô, chỉ và sợi dùng để dệt, vải và hàng dệt, khăn trải 
giường, khăn trải bàn, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và 
dải viền để trang trí quần áo, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa 
nhân tạo, thảm, thảm dày trải sàn, thảm chùi chân và chiếu, vải sơn và các vật liệu trải sản 
khác, bức trướng treo tường (không bằng vải dệt), trò chơi, đồ chơi, dụng cụ tập thể dục 
và thể thao, đồ trang trí cho cây noel, thịt, cá (không còn sống), gia cầm (không còn sống) 
và thú săn (không còn sống), chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, đông lạnh, phơi 
khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm từ 
sữa, dầu ăn và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao và cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn, bột cọ, bột và 
chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh nướng, bánh, kẹo, đá lạnh có thể ăn được, 
đường, mật ong, nước mật đường, men, bột nở, muối, tương hạt cả, giấm và nước xốt (gia 
vị), gia vị, kem lạnh, hạt và các sản phẩm nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, 
động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật, mạch 
nha, bia, nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không cồn khác, đồ uống hoa quả 
và nước ép hoa quả, xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống, đồ uống có cồn, nước 
tăng lực, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc lá, diêm. 

 
Nhóm 38: Phát các chương trình viđêô và rađiô trên internet; dịch vụ thông tin liên lạc 
truyền giọng nói lời thoại bằng phương thức điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc thông qua 
mạng máy tính; dịch vụ truyền dữ liệu thông qua mạng viễn thông; dịch vụ hộp thư điện 
tử dành cho dữ liệu và lời thoại; truyền điện tử lời thoại, dữ liệu và hình ảnh bằng việc 
phát sóng chương trình truyền hình và viđêô; truyền lời thoại bằng phương thức điện tử; 
dịch vụ phát sóng truyền thanh, truyền hình trên internet; dịch vụ internet trong quán cà 
phê có bản chất là cung cấp quyền truy cập viễn thông tới mạng internet; dịch vụ công 
thông tin internet; dịch vụ phát chương trình rađiô trên internet; dịch vụ nhà cung cấp dịch 
vụ internet; dịch vụ điện thoại internet; phát sóng bằng internet (phát sóng truyền thanh, 
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truyền hình thông qua mạng máy tính toàn cầu); cung cấp quyền truy cập tới các trang 
Web âm nhạc số trên internet; cung cấp các đường truyền đàm thoại (chat) sử dụng 
Internet; cung cấp phòng đàm thoại (chatroom) trên internet; cung cấp kết nối viễn thông 
đến internet hoặc cơ sở dữ liệu; cung cấp dịch vụ đàm chuyện (chat); cung cấp quyền truy 
cập lnternet; cho thuê thời gian truy cập vào internet; dịch vụ tin nhắn điện thoại; truyền 
và phân phối dữ liệu hoặc các hình ảnh nghe nhìn thông qua mạng máy tính toàn cầu hoặc 
internet; truyền thông tin về nhiều chủ đề, bao gồm cả truyền trực tuyến hoặc qua mạng 
máy tính toàn cầu; truyền tin nhắn thông qua các phương tiện truyền thông điện tử; dịch 
vụ hộp thư thoại; dịch vụ truy hồi tin nhắn thoại; dịch vụ lưu trữ tin nhắn thoại; dịch vụ 
truyền lời thoại; phát sóng trên trang Web (phát sóng truyền thanh, truyền hình thông qua 
mạng máy tính toàn cầu); dịch vụ phát sóng chương trình truyền hình trên trang Web 
thông qua internet.  

 

 
(210) 4-2016-02021 (220) 21.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.1.10; 25.1.9; 17.2.25; 26.13.25 
(731) CABALLO CO., LTD.   (TH) 

89/1 Bang Kradee Rd., Bang Khun Thian 
District, Bangkok 10150, Thailand 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày, dép, đồ đi chân; mũ, nón, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; tập hợp và 
trưng bày vì lợi ích của người khác hàng hóa bao gồm đồ da, túi và quần áo để người tiêu 
dùng có thể nhìn, xem xét, và mua các hàng hóa này một cách dễ dàng; quản lý, điều 
hành việc bán đồ da, túi và quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-02022 (220) 21.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.3.1; A5.1.16; A3.3.24; A3.3.17 
(731) CABALLO CO., LTD.    (TH) 

89/1 Bang Kradee Rd., Bang Khun Thian 
District, Bangkok 10150, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày, dép, đồ đi chân; mũ, nón, đồ đội đầu.    
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý, điều hành kinh doanh; quản trị kinh doanh; tập hợp và 
trưng bày vì lợi ích của người khác hàng hóa bao gồm đồ da, túi và quần áo để người tiêu 
dùng có thể nhìn, xem xét, và mua các hàng hóa này một cách dễ dàng; quản lý, điều 
hành việc bán đồ da, túi và quần áo.  
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(210) 4-2016-02067 (220) 22.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; 26.15.15; 1.15.23 

(591) Đỏ, vàng 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
hàng không sân bay Nội Bài  
(VN) 
Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ kê khai hải quan;  

 

Nhóm 39: Cung ứng dịch vụ chuyển phát thư; vận chuyển hàng hóa trong sân đỗ máy 

bay; dịch vụ giao nhận bằng đường hàng không; dịch vụ chuyển phát hàng hóa bằng 

đường hàng không; dịch vụ vận tải mặt đất; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ làm thủ 

tục hàng không tại thành phố; hoạt động vận tải liên quan tới hành khách bằng đường bộ; 

hoạt động vận tải liên quan tới động vật bằng đường bộ; hoạt động vận tải liên quan tới 

hàng hóa bằng đường bộ; hoạt động bốc xếp hàng hóa liên quan tới vận tải dịch vụ đóng 

gói hành lý; dịch vụ đón tiễn khách; dịch vụ soi chiếu tại sân bay. 
 

(210) 4-2016-02198 (220) 22.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) YILDIZ HOLDING A.S.  (TR) 

Kisikh Mahallesi, Cesme Cikmazi 

Sokak, No: 6/1 Uskudar Istanbul Turkey 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; sản phẩm làm từ sô cô la; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo; kẹo; sô cô 

la thanh; các sản phẩm trên cơ sở sô cô la; bánh quy sô cô la; bánh sô cô la; bánh xốp sô 

cô la đường caramen; sô cô la lát; bánh quy phủ sô cô la; lớp phủ bằng sô cô la; bánh kẹo 

sô cô la; bánh ngọt phủ sô cô la; bánh xốp phủ sô cô la; kem sô cô la; đồ trang trí bằng sô 

cô la cho bánh ngọt; sô cô la trứng; lớp phủ bằng sô cô la sử dụng cho bánh mì; kẹo sô cô 

la; kẹo mềm sô cô la; bánh xốp sô cô la; bánh kẹo dạng thanh; bánh qui nhỏ, tròn; bánh 

quy giòn đầy sô cô la; bánh xăng đuých; kẹo dẻo; kẹo dẻo sô cô la sữa; thanh sô cô la sữa; 

kẹo nuga; bánh kẹo đậu phộng; bánh quy cây; muối dùng bảo quản thực phẩm; nước sốt 

[gia vị]; bột nhão; mù tạt; bánh quy muối; kẹo vừng; mứt kẹo; bánh quy xốp; kẹo hạt dẻ 

xốp; bánh mỏng (bánh quy); giấm; gạo; bánh gạo; chè (trà); nước giải khát trên cơ sở chè; 

cà phê; nước đá tự nhiên hay nhân tạo; đá để giải khát; bột nổi; men bia; mật ong; đường; 

kem ăn lạnh; gia vị; mật đường cho thực phẩm; bánh mì; bột sắn hột; bột sắn; bột cọ sagu; 

bột mì; bột ngô; bột đậu nành. 
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(210) 4-2016-02199 (220) 22.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Trắng, đỏ 

(731) YILDIZ HOLDING A.S.   (TR) 

Kisikh Mahallesi, Cesme Cikmazi 

Sokak, No: 6/1 Uskudar Istanbul Turkey 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 30: Sô cô la; sản phẩm làm từ sô cô la; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo; kẹo; sô cô 

la thanh; các sản phẩm trên cơ sở sô cô la; bánh quy sô cô la; bánh sô cô la; bánh xốp sô 

cô la đường caramen; sô cô la lát; bánh quy phủ sô cô la; lớp phủ bằng sô cô la; bánh kẹo 

sô cô la; bánh ngọt phủ sô cô la; bánh xốp phủ sô cô la; kem sô cô la; đồ trang trí bằng sô 

cô la cho bánh ngọt; sô cô la trứng; lớp phủ bằng sô cô la sử dụng cho bánh mì; kẹo sô cô 

la; kẹo mềm sô cô la; bánh xốp sô cô la; bánh kẹo dạng thanh; bánh qui nhỏ, tròn; bánh 

quy giòn đầy sô cô la; bánh xăng đuých; kẹo dẻo; kẹo dẻo sô cô la sữa; thanh sô cô la sữa; 

kẹo nuga; bánh kẹo đậu phộng; bánh quy cây; muối dùng bảo quản thực phẩm; nước sốt 

[gia vị]; bột nhão; mù tạt; bánh quy muối; kẹo vừng; mứt kẹo; bánh quy xốp; kẹo hạt dẻ 

xốp; bánh mỏng (bánh quy); giấm; gạo; bánh gạo; chè (trà); nước giải khát trên cơ sở chè; 

cà phê; nước đá tự nhiên hay nhân tạo; đá để giải khát; bột nổi; men bia; mật ong; đường; 

kem ăn lạnh; gia vị; mật đường cho thực phẩm; bánh mì; bột sắn hột; bột sắn; bột cọ sagu; 

bột mì; bột ngô; bột đậu nành. 
 

 
(210) 4-2016-02222 (220) 25.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.5.15 (540) 

 

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 

hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép.   

 
Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 

kẽm, tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 

loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 

sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại.    

 
Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 

thuật của người khác; gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 

liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại.  
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(210) 4-2016-02223 (220) 25.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 

hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép.   

 

Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 

kẽm, tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 

loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 

sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại.    

 

Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 

thuật của người khác; gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 

liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-02225 (220) 25.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Vàng, cam, tím đậm 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất thép úc SSE  
(VN) 
Km 9, Vật Cách, phường Quán Toan, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt và thép xây dựng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu kiện bằng kim loại 

vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; quặng kim loại; 

hợp kim thép; ống thép; tấm thép; dây thép. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thép cán thô, thép tấm, thép cuộn, phôi thép, lưới thép, dây thép mạ 

kẽm, tôn lạnh - màu - kẽm dạng cuộn và dạng tấm, kẽm thỏi, sắt cuộn, xà gồ thép các 

loại, thanh đóng trần bằng kim loại; đại lý ký gửi tôn, sắt, thép; chuỗi cửa hàng bán lẻ tôn, 

sắt, thép; dịch vụ xuất nhập khẩu tôn, sắt, thép các loại bằng kim loại. 

 

Nhóm 40: Cán thép và gia công thép theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu và quy trình kỹ 

thuật của người khác; gia công theo hợp đồng trong lĩnh vực sản xuất tôn, thép; xử lý vật 

liệu kim loại: mạ, đánh bóng, cắt, gọt, đẽo, bọc kim loại. 
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(210) 4-2016-02307 (220) 25.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nam Tiệp  
(VN) 
Lô 20+23+24 cụm công nghiệp An Xá, 
thành phố Nam Định  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; chức năng văn phòng.  

 

 
(210) 4-2016-02312 (220) 25.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) PANASONIC CORPORATION   (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-8501 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ điện; dao tiện ghép; bầu cặp mũi khoan và mũi khoan dùng cho dụng 

cụ điện; lưỡi cắt của máy cắt chạy bằng điện; bộ trao đổi nhiệt [bộ phận của máy móc]; 
động cơ điện [không dùng cho xe cộ mặt đất]; máy sản xuất điện; máy quạt gió [máy 
móc]; động cơ của quạt; máy móc và thiết bị làm sạch dùng điện; máy nén [máy móc]; 
máy bơm dùng điện; thiết bị xử lý thức ăn dùng điện, sử dụng trong gia đình như máy 
băm, máy trộn, máy trộn nhào và máy cắt thức ăn; máy mài dao dùng điện; máy xay/máy 
nghiền gia dụng (dùng điện); máy ép nước hoa quả sử dụng trong gia đình, dùng điện; 
máy xử lý chất thải dùng điện; máy xén cỏ dùng điện; lưỡi cắt của máy xén cỏ; máy hút 
bụi chân không, dùng điện; máy cấp nước (máy bơm nước); dụng cụ mở đồ hộp dùng điện 
sử dụng trong gia đình.  

 
Nhóm 09: Thiết bị chụp ảnh và các bộ phận của nó như là hộp đựng camera; đèn chớp 
dùng điện của camera; bộ phận và linh kiện của máy ảnh kỹ thuật số; máy photocopy và 
các bộ phận của nó như hộp mực [rỗng]; bảng trắng điện tử; thấu kính quang học; hộp 
đựng bằng mực dùng cho máy in [rỗng]; pin và pin khô; thiết bị sạc pin; bộ nối điện; cầu 
dao điện và các bộ phận của nó; phích cắm điện; ổ cắm điện và các công cụ tiếp xúc khác 
(vật nối điện); thiết bị dẫn điện có bộ cảm biến; bộ điều chỉnh độ sáng (bộ công tắc điện 
có chức năng điều chỉnh độ sáng); khung cố định cho ổ cắm điện; ổ cắm điện cố định trên 
sàn nhà; ti vi dùng để giám sát (sử dụng trong hệ thống liên lạc video); thiết bị liên lạc; 
thiết bị và dụng cụ báo hiệu như thiết bị báo hiệu rò rỉ khí ga và các bộ phận của chúng; 
thiết bị báo hiệu chống trộm; chuông cửa điện; còi; thiết bị báo cháy; bảng kiểm soát 
cháy; bộ phát hiện hỏa hoạn; khóa điện; cửa tự động dùng điện; máy thu/phát sóng điều 
khiển từ xa; công tắc điều khiển từ xa cho ti vi hoặc rađiô; thiết bị và dụng cụ để ghi, 
truyền hoặc tái tạo âm thanh, hình ảnh như là rađiô, máy thu/phát băng cát xét, máy quay 
băng rađiô cát xét/máy thu radio cát xét, máy phát đĩa quang máy ghi đĩa quang/ổ đĩa 
quang và các bộ phận của chúng; hộp đựng máy nghe nhạc bỏ túi; đĩa quét làm sạch thấu 
kính cho máy chạy đĩa quang học; bộ nhớ mạch tích hợp và/hoặc đầu đọc/ghi đĩa cứng; 
máy nghe nhạc mp3; loa phóng thanh; bộ điều hưởng âm thanh nổi; bộ khuếch đại âm 
thanh; micrô; máy quay đĩa; máy ghi âm; tai nghe trùm đầu; tai nghe trùm đầu không 
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dây; tai nghe; phụ kiện máy nghe nhạc âm thanh nổi; sợi cáp quang; cáp audio/viđêô; 
thiết bị nghe nhạc trên xe ôtô; máy thu hình; thiết bị hiển thị bằng ống tia catot (CRT); 
ống tia catot; màn hình plasma; bảng hiển thị plasma; màn hình tinh thể lỏng; bảng hiển 
thị tinh thể lỏng; máy thu hình kết hợp quay viđêô; máy thu hình kết hợp máy quay đĩa; 
ăng ten; bộ điều hưởng viđêô; màn chiếu hiển thị tinh thể lỏng; thấu kính của máy chiếu 
viđêô; máy thu và đọc viđêô; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình và 
bộ phận và phụ kiện của nó cụ thể là dây cáp cho máy quay viđêô xách tay có kèm theo 
bộ phận ghi hình; hộp đựng chuyên dụng cho máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ 
phận ghi hình; kính ngắm điện dùng cho máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận 
ghi hình; vỏ bọc chuyên dụng chống thấm nước cho máy quay viđêô xách tay có kèm 
theo bộ phận ghi hình; thiết bị điều hợp dòng điện xoay chiều cho máy quay viđêô xách 
tay có kèm theo bộ phận ghi hình; pin cho máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận 
ghi hình; dây đeo vai chuyên dụng cho máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi 
hình; ổ đĩa cứng camera giám sát; thiết bị viđêô mạch kín; máy quay truyền hình; dây cáp 
USB; máy thu và đọc viđêô DVD; ổ đĩa quang; thiết bị ghi đĩa quang; máy đọc đĩa quang; 
máy đọc đĩa quang đổi đã tự động; hộp đựng chuyên dụng đã quang; máy fax; thiết bị thu 
phát sóng; điện thoại; điện thoại internet; loa thoại hội nghị; máy trả lời điện thoại tự 
động; bộ chuyển mạch kín tự động ở nhánh rẽ; thiết bị định vị toàn cầu (GPS); ra đa; thiết 
bị liên lạc không dây trong ô tô; hệ thống rađiô truy cập nhiều kênh; thiết bị liên lạc viđêô 
cho cuộc họp; thiết bị dẫn đường dành cho ô tô; thiết bị thu phí cầu đường điện tử dành 
cho ô tô; điều khiển từ xa cho máy thu thanh/thu hình; máy in ảnh cho mục đích gia dụng; 
tụ điện; máy tính; máy scan hình ảnh; máy in cho máy tính; hộp mực rỗng dùng cho máy 
in của máy tính; bàn phím của máy tính; ổ đĩa mềm; thiết bị đọc thẻ; thiết bị đọc thẻ/thiết 
bị ghi thẻ; máy quét mã vạch; máy đếm tiền điện tử; thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân 
(PDA); máy tính điện tử; camera có kết nối mạng; bộ định tuyến [thiết bị mạng]; thiết bị 
cấp điện liên tục (UPS) cho máy vi tính; thiết bị liên lạc; thiết bị phát sóng; máy in đa 
chức năng, cụ thể là có thể sử dụng như một máy in, máy scan và máy fax và có kết nối 
mạng; bộ chuyển đổi mạng nội bộ không dây; băng ghi hình; băng để lau ổ băng của đầu 
đọc băng hình ảnh/viđêô; băng ghi hình kỹ thuật số; băng ghi âm; đĩa mềm; đĩa quang 
trắng; thẻ nhớ mạch tích hợp (IC); thẻ nhớ SD; thiết bị đo và thiết bị cân, bằng điện; thiết 
bị đếm bước chân; dụng cụ đo nhiệt lượng dùng cho việc tập luyện thể dục; thiết bị đo 
bước dịch chuyển khi tập thể dục; dụng cụ đo mùi hơi thở; dụng cụ đếm giờ; thiết bị thử 
nghiệm và đo điện năng (thiết bị đo điện năng); thiết bị mô phỏng dùng trong việc đào tạo 
lái xe; dụng cụ đo khí gas; bộ cảm biến; cáp điện; rơ le điện; cuộn dây điện; máy kết tủa 
tĩnh điện; bộ khởi động công tắc phát sáng; thiết bị điều khiển từ xa cho điều hòa không 
khí; đèn báo hiệu.  

 
Nhóm 11: Thiết bị và dụng cụ chiếu sáng (dùng điện) như đèn; bóng đèn; thiết bị chiếu 
sáng bằng huỳnh quang; thiết bị chiếu sáng bằng sợi đốt; bóng đèn điện và thiết bị chiếu 
sáng; đèn pin [đèn để soi sáng]; đèn lồng dùng điện; thiết bị chiếu sáng bằng máy phát 
điện dùng cho xe đạp; đèn cảm ứng; đèn có ống phóng điện và bộ phận của nó; đèn diệt 
khuẩn (có tác dụng làm sạch không khí); đèn cổng; đèn thoát hiểm; đèn đường; đèn 
chùm; đèn có công tắc phản quang; đèn trần hắt sáng; đèn bàn; đui đèn; máy làm bánh 
mỳ tự động dùng trong gia đình; thiết bị và dụng cụ nấu nướng như ấm đun nước dùng 
điện; nồi áp suất [nồi hấp] dùng điện; nồi cơm điện; nồi cháo điện; lò nướng điện; lò dùng 
để nấu nướng; lò nướng; máy pha cà phê; lò nấu nướng dùng điện; bình nhiệt điện; bếp 
ga; lò sưởi cảm ứng; vỉ nướng điện dùng trong gia đình; lò vi sóng; lò nấu nướng dùng 
gas; chảo điện; bồn rửa; vòi nước bằng kim loại; tủ lạnh; tủ đông lạnh; máy làm lạnh nước 
dùng điện; máy làm đá (kem) dùng điện; quạt điện; quạt thông gió sử dụng trong gia 
đình; máy hút ẩm dùng điện; máy làm ẩm dùng điện; quạt chắn gió; thiết bị xử lý (làm 
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sạch) không khí; quạt trần; quạt thông gió trên mái nhà; quạt ly tâm; quạt hướng trục; 
máy lọc không khí dùng điện; bộ lọc dùng trong máy lọc không khí trong gia đình; chụp 
hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị khử mùi không khí dùng điện; máy điều hòa không 
khí; bộ giàn quạt lạnh để điều hòa không khí; bộ trao đổi nhiệt (không phải là bộ phận của 
máy móc); máy móc và thiết bị cấp nhiệt dùng điện, cụ thể là thảm sưởi bằng điện; thiết 
bị làm nóng không gian, dùng điện; chăn điện, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị 
sưởi ấm có tỏa ánh sáng, dùng điện; thiết bị làm nóng nước; thiết bị sưởi ấm tay dùng điện 
(bao gồm găng tay và các loại khác); thiết bị sưởi ấm chân dùng điện; thiết bị sưởi ấm sàn 
nhà dùng điện; bồn cầu có chức năng làm sạch; thiết bị làm sạch nước và khoáng hóa 
nước dùng cho mục đích gia đình; máy sấy khô tay dùng điện; máy sấy khô bát đĩa dùng 
điện; máy sấy khô quần áo dùng điện; máy sấy tóc dùng điện; lược cuộn dùng cho máy 
sấy tóc [bộ phận của máy sấy tóc]; lò sưởi dạng tấm; bồn tắm tạo được xoáy nước; máy 
tưới nước tự động bằng điện dùng cho việc làm vườn trong gia đình, và bộ phận và phụ 
tùng của nó; đèn pha; đèn hơi thủy ngân; thiết bị đèn hơi thủy ngân cao áp; đèn natri; đèn 
an toàn cho thợ mỏ; máy khuếch tán ánh sáng; thiết bị làm sạch (thiết bị vệ sinh) dùng 
điện; đèn pha để rọi sáng; thiết bị thông gió; máy giữ độ ẩm dùng trong gia đình; thiết bị 
khử mùi dùng trong gia đình; vòi nước làm bằng kim loại; chậu rửa dùng trong phòng rửa 
mặt; bồn tắm tích hợp với bồn rửa và tủ nhỏ nhiều ngăn; vòi hoa sen; thiết bị làm mềm 
nước; thiết bị tạo ion để xử lý nước; lò sưởi điện dùng trong phòng tắm; máy sấy khô bát 
đĩa; đui của đèn.  

 

 
(210) 4-2016-02332 (220) 25.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, vàng 
(731) Lê Nam  (VN) 

28/27/7 Phan Tây Hồ, phường 7, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; phấn trang điểm (chế phẩm trang điểm làm đẹp); nước hoa; dầu gội 

đầu son môi; keo xịt tóc.  

 
Nhóm 25: Giày; dép; quần; áo; thắt lưng (dùng với trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-02445 (220) 26.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.11; 3.7.16; 1.5.1; A1.1.10 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
cộng đồng Hưng Thịnh  (VN) 
158/65/2 Hoàng Hoa Thám, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch thương mại; hoạt động văn 
phòng, cụ thể là: sao chụp tài liệu, đánh máy chữ, biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính.  

 

 
(210) 4-2016-02446 (220) 26.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) TAIZHOU FENGLILAI PLASTIC CO., 

LTD.   (CN) 
Hongda Plastic Industrial Park, Daxi 
Town, Wenling City, Taizhou, Zhejiang, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 20: Ghế [ngồi]; ghế bằng kim loại; đồ đạc; nôi có mui bằng mây đan; bàn; xe đẩy 

tay [đồ đạc]; ghế cao cho trẻ em; khung tập đi cho trẻ em; giá sách [đồ đạc]; ghế để chân.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 
mục đích bán lẻ; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; 
dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng 
hóa dịch vụ cho người khác]; marketing; kế toán; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; cung cấp 
chợ bán hàng và dịch vụ online cho người bán và người mua là dịch vụ cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web, giới thiệu sản phẩm trên trang web, cho mục đích 
kinh doanh; dịch vụ bán buôn bán lẻ dược phẩm, thuốc dùng trong thú y, chế phẩm vệ 
sinh và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02467 (220) 26.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) EASECOX INTERNATIONAL 

(TAIWAN) LIMITED  (TW) 
No.74, Sec. 4, Zhongyang Rd., Tucheng 
Dist., New Taipei City 236, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm 

làm cho người thon thả; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm làm sạch.  
 

Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm 
vitamin; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; miếng che mắt bị thương dùng cho mục đích 
y tế; sợi dùng cho ăn kiêng.  

 

Nhóm 10: áo chẽn nịt bụng; áo nịt ngực cho mục đích y tế; đai thắt vùng hạ vị; tất chân 
đàn hồi [phẫu thuật]; băng chân cho người bị giãn tĩnh mạch; găng tay cho mục đích y tế.   

 

Nhóm 24: Vải bông; vải co giãn; vải sợi dệt; đồ bằng vải dùng cho giường; vải làm đồ lót; 
vải lót (vải).  
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Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; quần áo lót; áo nịt ngực [áo lót] ; tất ngắn cổ ; quần đùi 
nịt bụng cho phụ nữ; khăn quàng cổ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; marketing; hỗ trợ quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; 
dịch vụ trang điểm; xoa bóp; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng.  

 

 
(210) 4-2016-02526 (220) 27.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 17.2.1; 17.2.25 
(591) Xanh ngọc, vàng 
(731) Công ty cổ phần Trường 

Giang SAPA  (VN) 
Tầng 2 số 12 Lê Hồng Phong, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 
Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm, hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; điều 

hành/quản lý kinh doanh khách sạn.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ mua và bán bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; 
định giá bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; dịch vụ tổ chức sàn 
giao dịch bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê nhà, bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động 
sản; dịch vụ lập kế hoạch đầu tư và phát triển bất động sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng 
dẫn khách du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ cho thuê xe.  

 
Nhóm 41: Tổ chức các chương trình văn hoá, nghệ thuật nhằm mục đích giải trí hoặc giáo 
dục; dịch vụ thể thao ngoài trời; dịch vụ giải trí; dịch vụ chơi gôn, dịch vụ cắm trại ngày 
nghỉ.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp thông tin về quy hoạch bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-02624 (220) 27.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) OHKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  

(JP) 
3-3, Kanda-kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
101-0045 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 01: Chất diệt khuẩn (chỉ dùng cho mục đích công nghiệp), chất khử mùi (hóa chất 

dùng cho mục đích công nghiệp), chế phẩm hoá học dùng trong khoa học, không dùng 

cho mục đích y tế hoặc thú y, thuốc thử hoá học, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú 

y.  

 

Nhóm 03: Chất tạo mùi hương trong nhà (chất thơm), chế phẩm làm thơm không khí, xà 

phòng và các chất tẩy rửa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa, hương thơm 

để thắp và chất thơm.  

 

Nhóm 05: Chất khử mùi dùng trong nhà có tác dụng sát trùng, chất diệt khuẩn (không 

dùng cho mục đích công nghiệp và giặt ủi), và chế phẩm dược, giấy dầu dùng cho mục 

đích y tế, bao con nhộng rỗng dùng trong dược phẩm.  

 

Nhóm 10: Mặt nạ vệ sinh dùng cho mục đích y tế, găng tay dùng cho mục đích y tế, thiết 

bị và dụng cụ y tế, băng hình tam giác hỗ trợ cho việc băng bó, băng hỗ trợ cho việc băng 

bó, gạc bông dùng cho mục đích y tế, khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2016-02625 (220) 27.01.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) OHKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  

(JP) 

3-3, Kanda-kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 

101-0045 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất diệt khuẩn (chỉ dùng cho mục đích công nghiệp), chất khử mùi (hóa chất 

dùng cho mục đích công nghiệp), chế phẩm hoá học dùng trong khoa học, không dùng 

cho mục đích y tế hoặc thú y, thuốc thử hoá học, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú 

y.  
 

Nhóm 03: Chất tạo mùi hương trong nhà (chất thơm), chế phẩm làm thơm không khí, xà 

phòng và các chất tẩy rửa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa, hương thơm 

để thắp và chất thơm. 

 

Nhóm 05: Chất khử mùi dùng trong nhà có tác dụng sát trùng, chất diệt khuẩn (không 

dùng cho mục đích công nghiệp và giặt ủi), và chế phẩm dược, giấy dầu dùng cho mục 

đích y tế, bao con nhộng rỗng dùng trong dược phẩm. 
 

Nhóm 10: Mặt nạ vệ sinh dùng cho mục đích y tế, găng tay dùng cho mục đích y tế, thiết 

bị và dụng cụ y tế, băng hình tam giác hỗ trợ cho việc băng bó, băng hỗ trợ cho việc băng 

bó, gạc bông dùng cho mục đích y tế, khẩu trang y tế. 
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(210) 4-2016-02626 (220) 27.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) OHKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  

(JP) 
3-3, Kanda-kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
101-0045 Japan   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất diệt khuẩn (chỉ dùng cho mục đích công nghiệp), chất khử mùi (hóa chất 

dùng cho mục đích công nghiệp), chế phẩm hoá học dùng trong khoa học, không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y, thuốc thử hoá học, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú 
y.   

 
Nhóm 03: Chất tạo mùi hương trong nhà (chất thơm), chế phẩm làm thơm không khí, xà 
phòng và các chất tẩy rửa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa, hương thơm 
để thắp và chất thơm. 

 
Nhóm 05: Chất khử mùi dùng trong nhà có tác dụng sát trùng, chất diệt khuẩn (không 
dùng cho mục đích công nghiệp và giặt ủi), và chế phẩm dược, giấy dầu dùng cho mục 
đích y tế, bao con nhộng rỗng dùng trong dược phẩm. 

 
Nhóm 10: Mặt nạ vệ sinh dùng cho mục đích y tế, găng tay dùng cho mục đích y tế, thiết 
bị và dụng cụ y tế, băng hình tam giác hỗ trợ cho việc băng bó, băng hỗ trợ cho việc băng 
bó, gạc bông dùng cho mục đích y tế, khẩu trang y tế. 

 

 
(210) 4-2016-02627 (220) 27.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) OHKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  

(JP) 
3-3, Kanda-kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
101-0045 Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất diệt khuẩn (chỉ dùng cho mục đích công nghiệp), chất khử mùi (hóa chất 

dùng cho mục đích công nghiệp), chế phẩm hoá học dùng trong khoa học, không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y, thuốc thử hoá học, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú 
y.   

 
Nhóm 03: Chất tạo mùi hương trong nhà (chất thơm), chế phẩm làm thơm không khí, xà 
phòng và các chất tẩy rửa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa, hương thơm 
để thắp và chất thơm. 

 
Nhóm 05: Chất khử mùi dùng trong nhà có tác dụng sát trùng, chất diệt khuẩn (không 
dùng cho mục đích công nghiệp và giặt ủi), và chế phẩm dược, giấy dầu dùng cho mục 
đích y tế, bao con nhộng rỗng dùng trong dược phẩm. 

 
Nhóm 10: Mặt nạ vệ sinh dùng cho mục đích y tế, găng tay dùng cho mục đích y tế, thiết 
bị và dụng cụ y tế, băng hình tam giác hỗ trợ cho việc băng bó, băng hỗ trợ cho việc băng 
bó, gạc bông dùng cho mục đích y tế, khẩu trang y tế. 
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Nhóm 11: Các thiết bị nhiệt điện dùng trong gia đình (không dùng cho mục đích làm đẹp 
và vệ sinh), cụ thể là thiết bị khử trùng không khí, máy làm sạch không khí, hệ thống và 
thiết bị làm mát, thiết bị sưởi ấm, thiết bị sấy, thiết bị và máy làm lạnh, thiết bị làm sạch 
không khí và tạo ion dùng trong công nghiệp, thiết bị lọc không khí dùng trong công 
nghiệp, thiết bị xịt khử mùi và tạo hương dùng trong gia đình, thiết bị khử trùng không 
khí dùng trong gia đình. 

 

 
(210) 4-2016-02628 (220) 27.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) OHKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  

(JP) 
3-3, Kanda-kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
101-0045 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất diệt khuẩn (chỉ dùng cho mục đích công nghiệp), chất khử mùi (hóa chất 

dùng cho mục đích công nghiệp), chế phẩm hoá học dùng trong khoa học, không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y, thuốc thử hoá học, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú 
y.  

 
Nhóm 03: Chất tạo mùi hương trong nhà (chất thơm), chế phẩm làm thơm không khí, xà 
phòng và các chất tẩy rửa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa, hương thơm 
để thắp và chất thơm.  

 
Nhóm 05: Chất khử mùi dùng trong nhà có tác dụng sát trùng, chất diệt khuẩn (không 
dùng cho mục đích công nghiệp và giặt ủi), và chế phẩm dược, giấy dầu dùng cho mục 
đích y tế, bao con nhộng rỗng dùng trong dược phẩm. 

 

Nhóm 10: Mặt nạ vệ sinh dùng cho mục đích y tế, găng tay dùng cho mục đích y tế, thiết 
bị và dụng cụ y tế, băng hình tam giác hỗ trợ cho việc băng bó, băng hỗ trợ cho việc băng 
bó, gạc bông dùng cho mục đích y tế, khẩu trang y tế.  

 
Nhóm 11: Các thiết bị nhiệt điện dùng trong gia đình (không dùng cho mục đích làm đẹp 
và vệ sinh), cụ thể là thiết bị khử trùng không khí, máy làm sạch không khí, hệ thống và 
thiết bị làm mát, thiết bị sưởi ấm, thiết bị sấy, thiết bị và máy làm lạnh, thiết bị làm sạch 
không khí và tạo ion dùng trong công nghiệp, thiết bị lọc không khí dùng trong công 
nghiệp, thiết bị xịt khử mùi và tạo hương dùng trong gia đình, thiết bị khử trùng không 
khí dùng trong gia đình. 

 

 
(210) 4-2016-02629 (220) 27.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) OHKI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  

(JP) 
3-3, Kanda-kajicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
101-0045 Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 01: Chất diệt khuẩn (chỉ dùng cho mục đích công nghiệp), chất khử mùi (hóa chất 
dùng cho mục đích công nghiệp), chế phẩm hoá học dùng trong khoa học, không dùng 
cho mục đích y tế hoặc thú y, thuốc thử hoá học, không dùng cho mục đích y tế hoặc thú 
y.   

 
Nhóm 03: Chất tạo mùi hương trong nhà (chất thơm), chế phẩm làm thơm không khí, xà 
phòng và các chất tẩy rửa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh thân thể, nước hoa, hương thơm 
để thắp và chất thơm.  

 
Nhóm 05: Chất khử mùi dùng trong nhà có tác dụng sát trùng, chất diệt khuẩn (không 
dùng cho mục đích công nghiệp và giặt ủi), và chế phẩm dược, giấy dầu dùng cho mục 
đích y tế, bao con nhộng rỗng dùng trong dược phẩm.  

 
Nhóm 10: Mặt nạ vệ sinh dùng cho mục đích y tế, găng tay dùng cho mục đích y tế, thiết 
bị và dụng cụ y tế, băng hình tam giác hỗ trợ cho việc băng bó, băng hỗ trợ cho việc băng 
bó, gạc bông dùng cho mục đích y tế, khẩu trang y tế.  

 
Nhóm 11: Các thiết bị nhiệt điện dùng trong gia đình (không dùng cho mục đích làm đẹp 
và vệ sinh), cụ thể là thiết bị khử trùng không khí, máy làm sạch không khí, hệ thống và 
thiết bị làm mát, thiết bị sưởi ấm, thiết bị sấy, thiết bị và máy làm lạnh, thiết bị làm sạch 
không khí và tạo ion dùng trong công nghiệp, thiết bị lọc không khí dùng trong công 
nghiệp, thiết bị xịt khử mùi và tạo hương dùng trong gia đình, thiết bị khử trùng không 
khí dùng trong gia đình. 

 

 
(210) 4-2016-02727 (220) 28.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A18.1.12; 18.1.11 
(731) KT RESTAURANT CO., LTD.   (TH) 

1521/3 Sukhumvit Rd., North 
Phrakanong, Wattana, Bangkok 10110, 
Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2016-02752 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SCAVI  (VN) 
Lô 14, đường 19A, khu công nghiệp 
Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót, áo phông, áo sơ mi, áo yếm đồ lót cho nam, đồ lót cho phụ nữ, 

quần, váy, quần soóc, áo khoác, quần áo ngủ, áo liền quần giữ ấm. 
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(210) 4-2016-02753 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần SCAVI  (VN) 
Lô 14, đường 19A, khu công nghiệp 
Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót, áo phông, áo sơ mi, áo yếm đồ lót cho nam, đồ lót cho phụ nữ, 

quần, váy, quần soóc, áo khoác, quần áo ngủ, áo liền quần giữ ấm. 
 

 
(210) 4-2016-02754 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SCAVI  (VN) 
Lô 14, đường 19A, khu công nghiệp 
Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót, áo phông, áo sơ mi, áo yếm đồ lót cho nam, đồ lót cho phụ nữ, 

quần, váy, quần soóc, áo khoác, quần áo ngủ, áo liền quần giữ ấm. 
 

 
(210) 4-2016-02758 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
toàn mỹ Năng Lượng  (VN) 
Số 18 ngách 62 ngõ An Sơn, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Chậu rửa bát bằng inox (được gắn cố định) dùng cho nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2016-02790 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KWANGSUNG.ENT  
(VN) 
Số 24, ngõ 112, phố Vũ Xuân Thiều, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy may công nghiệp, đồ đi kèm máy may và các phụ tùng của chúng. 

 
Nhóm 08: Máy là quần áo; bàn là hơi nước và các phụ tùng thay thế. 
Nhóm 09: Thiết bị điện tử dùng cho máy may công nghiệp. 
Nhóm 35: Quảng cáo và thương mại. 
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(210) 4-2016-02799 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Cao Thị Thùy Anh  (VN) 
27B Thông Thiên Học, phường 2, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu, gas, thuốc lá, rượu, đồ lưu niệm, dịch vụ quảng cáo; quản 

lý khách sạn. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải, cho thuê xe, thăm quan. 
 

Nhóm 41: Cho thuê thiết bị thể thao (trừ xe cộ), cho thuê thiết bị trò chơi, dịch vụ giải trí, 
tổ chức các cuộc thi giải trí, dịch vụ đại lý bán vé giải trí, dịch vụ karaoke. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (nhà hàng thực hiện), 
dịch vụ khách sạn, dịch vụ đặt chỗ khách sạn, dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời.  

 
Nhóm 44: Xoa bóp, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 

 
(210) 4-2016-02903 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1; 5.7.3; 26.4.2; 5.13.4 
(591) Vàng, da cam, đỏ, xanh lá cây, xanh lá 

mạ, xanh tím than, trắng 
(731) Hợp tác xã Thương Mại, dịch 

vụ và sản xuất Nông Lâm 
Thuỷ Sản Tuấn Hùng  (VN) 
Thôn Đông, xã Dực Yên, huyện Đầm 
Hà, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2016-02905 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.6; 26.1.2; 26.1.5; A26.11.12 
(591) Vàng, da cam, đỏ, trắng, xanh nước biển, 

xanh da trời 
(731) Hợp tác xã thương mại dịch 

vụ và sản xuất Nông Nghiệp 
Tân Hải  (VN) 
Thôn Tân Việt, xã Tân Bình, huyện Đầm 
Hà, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Trứng vịt biển. 
 

 
(210) 4-2016-02906 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; A19.7.16; 3.13.1; 

A3.13.24 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, xanh lá cây, 

vàng, da cam, tím 
(731) Hợp tác xã Quế Lâm  (VN) 

Bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm, huyện 
Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu khoai. 

 

 
(210) 4-2016-02907 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.6; A1.1.12; A1.1.2; 1.1.14 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Hợp tác xã Thương Mại Dịch 

Vụ Nông Nghiệp Đức Vĩ  (VN) 
Thôn Làng Y, xã Đại Bình, huyện Đầm 
Hà, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt ngan. 

 

 
(210) 4-2016-02937 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 50293 24.08.2015 TT 

  
(591) Xanh dương, đỏ, vàng cam, xanh lá cây 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được dùng để tạo ra các chỉ mục thông tin, các chỉ 

mục trang web và các chỉ mục cho các nguồn thông tin khác; phần mềm có thể tải xuống 
được dùng cho điện thoại di động và các thiết bị di động để dò tìm vị trí của người sử 
dụng và hiển thị thông tin về các vấn đề mọi người quan tâm chung ở vùng liên quan; 
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phần mềm có thể tải xuống được dùng cho điện thoại di động và các thiết bị di động cho 
phép người sử dụng tìm kiếm nội dung của điện thoại hay các thiết bị này để lấy thông 
tin, đầu mối liên lạc và các ứng dụng; phần mềm có thể tải xuống được dùng cho điện 
thoại di động và các thiết bị di động cho phép người sử dụng tìm kiếm trên internet thông 
tin về các vấn đề mọi người quan tâm chung; phần cứng máy tính; bộ sạc pin; bộ chuyển 
đổi điện. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục), cụ thể là: áo sơ mi, áo phông, mũ, mũ lưỡi trai, quần áo 
trẻ em (trang phục), cụ thể là: áo phông. 

 
Nhóm 35: Phổ biến các thông báo quảng cáo cho người khác qua mạng internet; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến hàng tiêu dùng cho người khác; dịch vụ quảng cáo và xúc tiến 
hàng hóa và dịch vụ cho người khác qua mạng máy tính toàn cầu; xúc tiến các sản phẩm 
và dịch vụ cho người khác thông qua việc cung cấp trang web có nội dung về phiếu 
thưởng, các đề nghị (chào bán hàng), giảm giá, thẻ trao thưởng, nhận xét của người tiêu 
dùng, liên kết đến các trang web bán lẻ của người khác, ca-ta-lô trực tuyến về nhiều loại 
hàng tiêu dùng của người khác, cách mua hàng thông qua so sánh giá cả và chất lượng 
của hai mặt hàng giống nhau ở hai cửa hàng khác nhau để xác định món hàng tốt nhất, và 
thông tin chiết khấu; cung cấp sự trợ giúp thương mại cho người quảng cáo bằng việc tạo 
ra, quản lý, và tổ chức quảng cáo trực tuyến và các danh sách sản phẩm trực tuyến. 

 
Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; cung cấp các khoản trợ cấp (tài trợ) cho các tổ chức từ 
thiện; dịch vụ tài chính, cụ thể là: cung cấp thông tin về cổ phần, trái phiếu, hàng hóa, chỉ 
số thị trường chứng khoán, hàng hóa kỳ hạn (bán giao sau), quyền lựa chọn mua hoặc bán 
hàng hóa trong khoảng thời gian xác định, chứng khoán, giá tiền tệ và thông tin thị trường 
tài chính; dịch vụ tài chính, cụ thể là: cung cấp thông tin về cổ phần, trái phiếu, hàng hóa, 
chỉ số thị trường chứng khoán, hàng hóa kỳ hạn (bán giao sau), quyền lựa chọn mua hoặc 
bán hàng hóa trong khoảng thời gian xác định, chứng khoán, giá tiền tệ và các địa điểm 
mà người tiêu dùng có thể công bố sự xếp hạng, đánh giá và đề xuất liên quan đến các 
thông tin này thông qua một trang web; dịch vụ xử lý các giao dịch tài chính, cụ thể là: 
thanh khoản và điều chỉnh các giao dịch tài chính qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
thanh toán hóa đơn. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là: thông tin liên lạc qua mạng viễn thông đa quốc 
gia; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ truyền và nhận dữ 
liệu qua các phương tiện viễn thông; dịch vụ trao đổi theo phương thức điện tử giọng nói, 
dữ liệu và hình ảnh đồ họa có thể truy cập qua mạng máy tính và mạng viễn thông; cung 
cấp cho nhiều người sử dụng quyền truy cập vào mạng thông tin máy tính toàn cầu; dịch 
vụ quán cà phê internet, cụ thể là: cung cấp các kết nối viễn thông vào mạng internet 
trong môi trường quán cà phê; cung cấp bản tin trực tuyến để truyền tải tin nhắn giữa 
những người sử dụng trong lĩnh vực mọi người quan tâm chung; cung cấp nhóm thảo luận 
trực tuyến để truyền tải tin nhắn giữa những người sử dụng trong lĩnh vực mọi người quan 
tâm chung; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc của những người cùng làm việc 
trong nhóm qua mạng máy tính; dịch vụ tin nhắn nhanh; dịch vụ truyền giọng nói qua 
internet; dịch vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; dịch vụ thông tin liên 
lạc qua băng tần rộng không dây; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ điện tử nội dung truyền thông số, cụ thể là: dữ liệu, tài liệu, văn 
bản, ảnh chụp, hình ảnh, âm nhạc, hình đồ họa, âm thanh, vi-đê-ô, và nội dung đa phương 
tiện. 
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Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp dịch vụ xác thực thư điện tử, 
cụ thể là: cung cấp dịch vụ trực tuyến cho phép người sử dụng đăng nhập vào nhiều trang 
web của bên thứ ba mà chỉ sử dụng cùng một tên đăng nhập và mật khẩu; dịch vụ máy 
tính, cụ thể là: khôi phục dữ liệu máy tính, lập trình máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, 
bảo trì phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, 
phân tích hệ thống máy tính, thiết kế hệ thống máy tính và sao chép các chương trình máy 
tính; dịch vụ máy tính dưới hình thức các trang web được thiết kế theo sở thích riêng hiển 
thị thông tin do người dùng xác định, hồ sơ cá nhân và thông tin cá nhân; cung cấp phần 
mềm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống 
được để sử dụng trong quản lý dữ liệu, sử dụng như bảng tính và để xử lý văn bản; cung 
cấp phần mềm máy tính trực tuyến không tải xuống được để theo dõi tài liệu qua mạng 
máy tính, mạng nội bộ và mạng internet; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống 
được để tạo ra và duy trì các trang web và nhật ký trực tuyến; cung cấp phần mềm trực 
tuyến không tải xuống được để hợp nhất tài liệu và theo dõi sự chỉnh sửa tài liệu; cung cấp 
phần mềm trực tuyến không tải xuống được để cấp quyền truy cập và giám sát việc truy 
cập tới các tài liệu; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý lịch 
công tác và kế hoạch làm việc của từng cá nhân và nhóm người; cung cấp phần mềm trực 
tuyến không tải xuống được có tính năng lưu trữ trực tuyến các tài liệu và cơ sở dữ liệu; 
cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để dịch các ngôn ngữ; cung cấp dịch 
vụ bản đồ trực tuyến trên máy tính; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp trang web và các 
liên kết trang web tới thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi; cung cấp 
phần mềm trực tuyến không tải xuống được để theo dõi, quản lý và tối ưu hóa quảng cáo 
và chiến dịch quảng cáo, và tính toán lợi tức đầu tư đối với quảng cáo và chiến dịch quảng 
cáo này; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để theo dõi lượng truy cập 
trang web, hoạt động thương mại điện tử, việc thường xuyên sử dụng của khách hàng 
trung thành, và chỉ số đo tiềm năng trở thành khách hàng thực sự trong kinh doanh; cung 
cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để tối ưu hóa điều hướng trang web; cung 
cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý, thu thập, giám sát và phân 
tích lượng truy cập trang web, trang nhật ký trực tuyến và các trang trực tuyến khác, sở 
thích của người sử dụng và các trang liên kết trong thời gian thực; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, 
cụ thể là: xử lý sự cố phần mềm máy tính để quản lý, thu thập, giám sát và phân tích 
lượng truy cập trang web, trang nhật ký trực tuyến và các trang trực tuyến khác, sở thích 
của người sử dụng và các trang liên kết; dịch vụ thiết kế và phát triển (cho người khác) 
phần mềm để giám sát, thu thập, quản lý và phân tích lượng truy cập trang web, trang nhật 
ký trực tuyến và các trang trực tuyến khác, sở thích của người sử dụng và các trang liên 
kết; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các dịch vụ đề cập trên; dịch vụ tư vấn 
về phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-02938 (220) 29.01.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 50286 24.08.2015 TT 

  
(591) Đỏ, vàng cam, xanh lá cây, xanh dương 
(731) GOOGLE INC.   (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, California 94043, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được dùng để tạo ra các chỉ mục thông tin, các chỉ 
mục trang web và các chỉ mục cho các nguồn thông tin khác; phần mềm có thể tải xuống 
được dùng cho điện thoại di động và các thiết bị di động để dò tìm vị trí của người sử 
dụng và hiển thị thông tin về các vấn đề mọi người quan tâm chung ở vùng liên quan; 
phần mềm có thể tải xuống được dùng cho điện thoại di động và các thiết bị di động cho 
phép người sử dụng tìm kiếm nội dung của điện thoại hay các thiết bị này để lấy thông 
tin, đầu mối liên lạc và các ứng dụng; phần mềm có thể tải xuống được dùng cho điện 
thoại di động và các thiết bị di động cho phép người sử dụng tìm kiếm trên internet thông 
tin về các vấn đề mọi người quan tâm chung; phần cứng máy tính; bộ sạc pin; bộ chuyển 
đổi điện. 

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục), cụ thể là: áo sơ mi, áo phông, mũ, mũ lưỡi trai, quần áo 
trẻ em (trang phục), cụ thể là: áo phông.  

 

Nhóm 35: Phổ biến các thông báo quảng cáo cho người khác qua mạng internet; dịch vụ 
cửa hàng bán lẻ trực tuyến hàng tiêu dùng cho người khác; dịch vụ quảng cáo và xúc tiến 
hàng hóa và dịch vụ cho người khác qua mạng máy tính toàn cầu; xúc tiến các sản phẩm 
và dịch vụ cho người khác thông qua việc cung cấp trang web có nội dung về phiếu 
thưởng, các đề nghị (chào bán hàng), giảm giá, thẻ trao thưởng, nhận xét của người tiêu 
dùng, liên kết đến các trang web bán lẻ của người khác, ca-ta-lô trực tuyến về nhiều loại 
hàng tiêu dùng của người khác, cách mua hàng thông qua so sánh giá cả và chất lượng 
của hai mặt hàng giống nhau ở hai cửa hàng khác nhau để xác định món hàng tốt nhất, và 
thông tin chiết khấu; cung cấp sự trợ giúp thương mại cho người quảng cáo bằng việc tạo 
ra, quản lý, và tổ chức quảng cáo trực tuyến và các danh sách sản phẩm trực tuyến. 

 
Nhóm 36: Quyên góp quỹ từ thiện; cung cấp các khoản trợ cấp (tài trợ) cho các tổ chức từ 
thiện; dịch vụ tài chính, cụ thể là: cung cấp thông tin về cổ phần, trái phiếu, hàng hóa, chỉ 
số thị trường chứng khoán, hàng hóa kỳ hạn (bán giao sau), quyền lựa chọn mua hoặc bán 
hàng hóa trong khoảng thời gian xác định, chứng khoán, giá tiền tệ và thông tin thị trường 
tài chính; dịch vụ tài chính, cụ thể là: cung cấp thông tin về cổ phần, trái phiếu, hàng hóa, 
chỉ số thị trường chứng khoán, hàng hóa kỳ hạn (bán giao sau), quyền lựa chọn mua hoặc 
bán hàng hóa trong khoảng thời gian xác định, chứng khoán, giá tiền tệ và các địa điểm 
mà người tiêu dùng có thể công bố sự xếp hạng, đánh giá và đề xuất liên quan đến các 
thông tin này thông qua một trang web; dịch vụ xử lý các giao dịch tài chính, cụ thể là: 
thanh khoản và điều chỉnh các giao dịch tài chính qua mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ 
thanh toán hóa đơn. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, cụ thể là: thông tin liên lạc qua mạng viễn thông đa quốc 
gia; dịch vụ viễn thông, cụ thể là: dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ truyền và nhận dữ 
liệu qua các phương tiện viễn thông; dịch vụ trao đổi theo phương thức điện tử giọng nói, 
dữ liệu và hình ảnh đồ họa có thể truy cập qua mạng máy tính và mạng viễn thông; cung 
cấp cho nhiều người sử dụng quyền truy cập vào mạng thông tin máy tính toàn cầu; dịch 
vụ quán cà phê internet, cụ thể là: cung cấp các kết nối viễn thông vào mạng internet 
trong môi trường quán cà phê; cung cấp bản tin trực tuyến để truyền tải tin nhắn giữa 
những người sử dụng trong lĩnh vực mọi người quan tâm chung; cung cấp nhóm thảo luận 
trực tuyến để truyền tải tin nhắn giữa những người sử dụng trong lĩnh vực mọi người quan 
tâm chung; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ thông tin liên lạc của những người cùng làm việc 
trong nhóm qua mạng máy tính; dịch vụ tin nhắn nhanh; dịch vụ truyền giọng nói qua 
internet; dịch vụ thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy tính; dịch vụ thông tin liên 
lạc qua băng tần rộng không dây; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoại di động.  
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Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ điện tử nội dung truyền thông số, cụ thể là: dữ liệu, tài liệu, văn 

bản, ảnh chụp, hình ảnh, âm nhạc, hình đồ họa, âm thanh, vi-đê-ô, và nội dung đa phương 

tiện.  

 
Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung cấp dịch vụ xác thực thư điện tử, 

cụ thể là: cung cấp dịch vụ trực tuyến cho phép người sử dụng đăng nhập vào nhiều trang 

web của bên thứ ba mà chỉ sử dụng cùng một tên đăng nhập và mật khẩu; dịch vụ máy 

tính, cụ thể là: khôi phục dữ liệu máy tính, lập trình máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, 

bảo trì phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, 

phân tích hệ thống máy tính, thiết kế hệ thống máy tính và sao chép các chương trình máy 

tính; dịch vụ máy tính dưới hình thức các trang web được thiết kế theo sở thích riêng hiển 

thị thông tin do người dùng xác định, hồ sơ cá nhân và thông tin cá nhân; cung cấp phần 

mềm trực tuyến không tải xuống được; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống 

được để sử dụng trong quản lý dữ liệu, sử dụng như bảng tính và để xử lý văn bản; cung 

cấp phần mềm máy tính trực tuyến không tải xuống được để theo dõi tài liệu qua mạng 

máy tính, mạng nội bộ và mạng internet; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống 

được để tạo ra và duy trì các trang web và nhật ký trực tuyến; cung cấp phần mềm trực 

tuyến không tải xuống được để hợp nhất tài liệu và theo dõi sự chỉnh sửa tài liệu; cung cấp 

phần mềm trực tuyến không tải xuống được để cấp quyền truy cập và giám sát việc truy 

cập tới các tài liệu; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý lịch 

công tác và kế hoạch làm việc của từng cá nhân và nhóm người; cung cấp phần mềm trực 

tuyến không tải xuống được có tính năng lưu trữ trực tuyến các tài liệu và cơ sở dữ liệu; 

cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để dịch các ngôn ngữ; cung cấp dịch 

vụ bản đồ trực tuyến trên máy tính; dịch vụ bản đồ, cụ thể là: cung cấp trang web và các 

liên kết trang web tới thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi; cung cấp 

phần mềm trực tuyến không tải xuống được để theo dõi, quản lý và tối ưu hóa quảng cáo 

và chiến dịch quảng cáo, và tính toán lợi tức đầu tư đối với quảng cáo và chiến dịch quảng 

cáo này; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để theo dõi lượng truy cập 

trang web, hoạt động thương mại điện tử, việc thường xuyên sử dụng của khách hàng 

trung thành, và chỉ số đo tiềm năng trở thành khách hàng thực sự trong kinh doanh; cung 

cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để tối ưu hóa điều hướng trang web; cung 

cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý, thu thập, giám sát và phân 

tích lượng truy cập trang web, trang nhật ký trực tuyến và các trang trực tuyến khác, sở 

thích của người sử dụng và các trang liên kết trong thời gian thực; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, 

cụ thể là: xử lý sự cố phần mềm máy tính để quản lý, thu thập, giám sát và phân tích 

lượng truy cập trang web, trang nhật ký trực tuyến và các trang trực tuyến khác, sở thích 

của người sử dụng và các trang liên kết; dịch vụ thiết kế và phát triển (cho người khác) 

phần mềm để giám sát, thu thập, quản lý và phân tích lượng truy cập trang web, trang nhật 

ký trực tuyến và các trang trực tuyến khác, sở thích của người sử dụng và các trang liên 

kết; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến các dịch vụ đề cập trên; dịch vụ tư vấn 

về phần mềm máy tính.   
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(210) 4-2016-02943 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ kỹ thuật Thành 
Đạt   (VN) 
Số 71 đường bờ sông Quan Hoa, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng cho gia dụng.  
 

Nhóm 07: Máy hút bụi; máy chà sàn; máy quét rác; máy phun áp lực; máy giặt thảm; máy 
mài bê tông; máy đánh bóng sàn; phụ kiện các máy trên.  

 
Nhóm 12: Xe làm sạch đẩy tay (cleaning trolleys), xe vắt nước đẩy tay; xe quét rác đẩy 
tay.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ vệ sinh gia dụng: cây lau kính, thanh gạt nước.  

 

 
(210) 4-2016-02944 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ kỹ thuật Thành 
Đạt   (VN) 
Số 71 đường bờ sông Quan Hoa, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa dùng cho gia dụng.  
 

Nhóm 07: Máy hút bụi; máy chà sàn; máy quét rác; máy phun áp lực; máy giặt thảm; máy 
mài bê tông; máy đánh bóng sàn; phụ kiện các máy trên.   

 
Nhóm 12: Xe làm sạch đẩy tay (cleaning trolleys), xe vắt nước đẩy tay; xe quét rác đẩy 
tay.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ vệ sinh gia dụng: cây lau kính, thanh gạt nước. 

 

 
(210) 4-2016-02960 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ xuất nhập khẩu 
Đức Thịnh  (VN) 
Phòng 107, tòa nhà Ecotec, số 7 Nam 
Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc: máy thanh lọc cơ thể, máy mát-xa mặt, máy mát-xa ngực, 
máy mát-xa eo, máy vật lý trị liệu; mua bán đồ điện gia dụng: nổi điện, bếp điện, quạt 
điện, lò nướng điện, chổi điện, cây lau nhà bằng điện, rô bốt hút bụi, máy làm bánh, máy 
đánh trứng, bàn chải điện, đồng hồ thông minh, xe chạy điện. 

 

 
(210) 4-2016-02982 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.22; 1.15.24; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hiệp Thanh  (VN) 
ấp 2 (thửa đất số 497, tờ bản đồ số 4), xã 
Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 
Tre  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-02983 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.22; 26.1.1; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hiệp Thanh   (VN) 
ấp 2 (thửa đất số 497, tờ bản đồ số 4), xã 
Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 
Tre  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà pbê; quán ăn bún nước lèo trà vinh. 

 

 
(210) 4-2016-02985 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đỏ 
(731) FRONIUS INTERNATIONAL GMBH  

(AU) 
Froniusstrasse 1, A - 4643 Pettenbach, 
Autria 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp; khí dùng để hàn; khí bảo vệ dùng để hàn; 

chất dùng để hàn, tất cả các sản phẩm trên thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; dây cáp bằng kim loại không dùng để 
dẫn điện; dây cáp bằng kim loại thường không dùng dẫn điện, đặc biệt dùng để hàn và 
cho mối hàn; xi lanh bằng kim loại sử dụng với khí nén; sắt đã được rèn; que hàn bằng 
kim loại; tất cả các sản phẩm trên thuộc nhóm này. 
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Nhóm 07: Máy và máy công cụ, cụ thể là máy hàn và máy cắt; máy cắt bằng plasma, máy 
hàn bằng plasma; máy hàn dùng điện, máy cắt dùng điện, đặc biệt thiết bị hàn hồ quang 
dùng điện và thiết bị cắt hồ quang dùng điện; thiết bị hàn bằng laze (không dùng cho mục 
đích y tế); thiết bị hàn vận hành bằng khí ga; robot hàn; thiết bị hàn dùng điện; bộ phận và 
linh kiện của tất cả các sản phẩm nói trên, thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 09: Máy quang điện; máy chuyển đổi năng lượng, bao gồm chủ yếu máy biến áp, 
máy biến tần, máy biến đổi năng lượng mặt trời và thiết bị điều chỉnh và thiết bị đo các 
thiết bị đó; thiết bị điện và điện tử dùng để đo lường, kiểm soát, phân tích, quản lý, 
chuyển đổi và lưu trữ điện năng; thiết bị và hệ thống cung cấp năng lượng; bộ biến đổi 
điện áp và dòng điện, đặc biệt dùng trong máy cắt và máy hàn; phần mềm máy tính dùng 
để lập cấu hình, kiểm soát và đánh giá sản phẩm biến đổi năng lượng mặt trời; phần mềm 
máy tính dùng để lập cấu hình, kiểm soát và đánh giá thiết bị hàn và thiết bị cắt; thiết bị 
điều khiển vi xử lý dùng cho các sản phẩm nói trên; bộ phận cấu thành và linh kiện của 
các sản phẩm nói trên, bộ phận của các thiết bị đó thuộc nhóm này; bộ biến đổi điện áp và 
dòng điện, đặc biệt sử dụng cho thiết bị hàn. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và phát triển công nghệ liên quan tới máy cắt và máy hàn, máy 
cắt bằng plasma, thiết bị cắt và hàn dùng điện, bộ biến đổi điện áp và dòng điện, đặc biệt 
sử dụng với thiết bị hàn, robot hàn, thiết bị hàn dùng điện, thiết bị dùng để đo lường, kiểm 
tra (giám sát) công nghệ, điều chỉnh công nghệ và phân tích công nghệ, đặc biệt công 
nghệ năng lượng mặt trời, thiết bị dùng để kiểm soát, biến đổi, tích lũy, điều chỉnh 
và/hoặc quản lý điện, thiết bị và hệ thống cung cấp năng lượng, cũng như chuyển đổi năng 
lượng cho công nghệ năng lượng mặt trời, máy biến thế, bộ đảo lưu, bộ biến đổi điện, bộ 
biến điện áp, và thiết bị đo và bộ điều chỉnh thiết bị đó, thiết bị sử dụng năng lượng mặt 
trời dùng cho máy phát điện năng lượng, phần mềm máy tính dùng để lập cấu hình, kiểm 
soát và đánh giá sản phẩm biến đổi năng lượng mặt trời và thiết bị cắt và hàn. 

 

 
(210) 4-2016-02988 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.11.13; A25.1.10; 26.1.2 (540) 

  

(731) Hồng Văn Hưng   (VN) 
6/17/10 Tân Hóa, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Tăm tre; tăm trúc. 

 

 
(210) 4-2016-03007 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam     (VN)
Số 8, ngõ 9, Đào Tấn, Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội    
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(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; 
đồ uống nước giải khát; nước giải khát có ga. 

 

 
(210) 4-2016-03011 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.1.1; A5.1.7 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Trần Thị Thu Hà  (VN) 

Tổ 8, phường Thượng Thanh, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ tư vấn sức khỏe, 

dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; bệnh viện.  
 

 
(210) 4-2016-03023 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Lý Nhật Hiếu  (VN) 
1302/223 Nguyễn Văn Tạo, ấp 4, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-03024 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Lý Nhất Hiếu  (VN) 
1302/223 Nguyễn Văn Tạo, ấp 4, xã 
Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2016-03032 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 104044455 30.07.2015 TW 

(531) 26.4.2; A26.4.24; 13.1.1 
(731) CL PRODUCTS INTERNATIONAL, 

LLC   (US) 
10521 Millington Court, Cincinnati, 
Ohio 45242 USA.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 03: Bộ dầu thơm và que khuếch tán được sử dụng cho các thiết bị khuyếch tán 
hương thơm phòng; chế phẩm xịt phòng có mùi thơm; túi thơm (hỗn hợp làm từ cánh hoa 
khô và hương liệu); nước thơm dùng cho xe ô tô; chất làm thơm mát không khí trong xe, 
cụ thể là, chế phẩm làm thơm mát không khí dùng cho xe ô tô; chế phẩm làm thơm không 
khí; chế phẩm làm thơm phòng; bấc tỏa hương thơm để làm thơm phòng; chất thơm để 
cho vào thiết bị khuếch tán hương thơm phòng chạy bằng điện; dầu thơm phòng để cho 
vào thiết bị khuếch tán hương thơm phòng không chạy bằng điện; dầu thơm phòng; tinh 
dầu thơm dùng cho thiết bị khuếch tán hương thơm chạy bằng điện và không chạy bằng 
điện, thiết bị khuếch tán hương thơm có liên quan đến âm thanh, và thiết bị khuếch tán 
hương thơm xúc tác; dầu thơm nhà; thiết bị khuếch tán hương thơm thụ động, cụ thể là bộ 
khuếch tán không khí gồm bấc và dầu thơm đựng trong một hộp chứa để tỏa hương thơm 
bằng cách khuếch tán vào không khí; dầu được chiết xuất từ hoa khô có mùi thơm hoặc 
được tẩm hương thơm; tinh dầu để cho vào thiết bị khuếch tán hương thơm chạy bằng 
điện; dầu thơm và dầu có ướp hương để tạo ra mùi thơm khi được đốt nóng.  

 
Nhóm 04: Nến; sáp dạng viên; sáp tan chảy.   

 
Nhóm 11: Thiết bị đốt nóng chạy bằng điện làm tan chảy sáp có mùi thơm; thiết bị đốt 
nóng chạy bằng điện để làm tan chảy sáp; bộ khuếch tán chất làm thơm mát và chất tạo 
hương không khí; thiết bị khuếch tán hương thơm chạy bằng điện; thiết bị làm nóng sáp 
thơm chạy bằng điện; thiết bị và dụng cụ, cụ thể là, bộ khuếch tán và thiết bị khuếch tán 
hương thơm phòng, chất làm thơm mát không khí và chất khử mùi phòng, tất cả để tạo 
hương thơm, làm sạch và làm trong lành không khí, và các bộ phận và phụ kiện cho tất cả 
các thiết bị nói trên được bán theo bộ với các thiết bị đó; thiết bị khuyếch tán hương thơm 
xúc tác; thiết bị khuyếch tán hương thơm có liên quan đến tốc độ âm thanh. 

 
Nhóm 21: Giá giữ nến; chụp nến dùng để trang trí; đĩa để nến; đĩa nến; ống nến với bản 
chất là giá giữ nến để trang trí dùng cho nến lọ; hộp đựng dùng cho gia đình để làm nóng 
sáp thơm; dụng cụ làm nóng có tính trang trí không chạy bằng điện để làm nóng dầu 
thơm, tan chảy và đốt sáp; khay đựng xà phòng. 

 

 
(210) 4-2016-03033 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 104044456 30.07.2015 TW 

(531) 13.1.1; A26.4.24 
(731) CL PRODUCTS INTERNATIONAL, 

LLC   (US) 
10521 Millington Court, Cincinnati, 
Ohio 45242 USA.   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 03: Que khuếch tán tinh dầu; túi thơm (hỗn hợp làm từ cánh hoa khô và hương 

liệu); chế phẩm xịt phòng có mùi thơm; dầu thơm dành cho xe ô tô; chất làm thơm mát 

không khí trong xe; chế phẩm làm thơm không khí; chế phẩm làm thơm phòng; bấc tỏa 

hương thơm để làm thơm phòng; chất thơm để cho vào thiết bị khuếch tán hương thơm 

phòng chạy bằng điện; dầu thơm phòng để cho vào thiết bị khuếch tán hương thơm phòng 

không chạy bằng điện; dầu thơm phòng; tinh dầu thơm dùng cho thiết bị khuếch tán 

hương thơm chạy bằng điện và không chạy bằng điện, thiết bị khuếch tán hương thơm có 
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liên quan đến âm thanh, và thiết bị khuếch tán hương thơm xúc tác; dầu thơm nhà; thiết bị 

khuếch tán hương thơm thụ động, cụ thể là bộ khuếch tán không khí bao gồm bấc và dầu 

thơm đựng trong một hộp chứa để tỏa hương thơm bằng cách khuếch tán vào không khí; 

dầu thơm được chiết xuất từ hoa khô có mùi thơm hoặc được tẩm hương thơm; tinh dầu để 

cho vào thiết bị khuếch tán hương thơm chạy bằng điện; dầu thơm và dầu có ướp hương 

để tạo ra mùi thơm khi được đốt nóng. 

 

Nhóm 04: Nến; sáp dạng viên; sáp tan chảy.   

 

Nhóm 11: Thiết bị đốt nóng chạy bằng điện làm tan chảy sáp có mùi thơm; thiết bị đốt 

nóng chạy bằng điện để làm tan chảy sáp; bộ khuếch tán chất làm thơm mát và chất tạo 

hương không khí; thiết bị khuếch tán hương thơm chạy bằng điện; thiết bị làm nóng sáp 

thơm chạy bằng điện; thiết bị và dụng cụ, cụ thể là, bộ khuếch tán và thiết bị khuếch tán 

hương thơm phòng, chất làm thơm mát không khí và chất khử mùi phòng, tất cả để tạo 

hương thơm, làm sạch và làm trong lành không khí, và các bộ phận và phụ kiện cho tất cả 

các thiết bị nói trên được bán theo bộ với các thiết bị đó; thiết bị khuyếch tán hương thơm 

xúc tác; thiết bị khuyếch tán hương thơm có liên quan đến tốc độ âm thanh. 

 

Nhóm 21: Hộp đựng dùng cho gia đình để làm nóng sáp thơm; dụng cụ làm nóng có tính 

trang trí không chạy bằng điện để làm nóng dầu thơm, tan chảy và đốt sáp; khay đựng xà 

phòng, giá giữ nến, đĩa để nến hình tròn và mỏng, đĩa nến, chụp nến dùng để trang trí ống 

nến với bản chất là giá giữ nến để trang trí dùng cho nến lọ.  
 

 
(210) 4-2016-03043 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.6; 25.1.25 

(591) Vàng, xanh đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư và 
Phát triển Hạ tầng Việt Nam  
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà dầu khí, số 38A đại lộ 

Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
 

(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; cho thuê tàu thuyền; vận tải; dịch vụ hướng dẫn 

khách du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ vũ trường; dịch vụ câu 

lạc bộ sức khỏe; tổ chức các buổi khiêu vũ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; nhà nghỉ du lịch; 

nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc sức khoẻ; thẩm mỹ viện tóc; tư vấn sức khỏe; xoa bóp; vật lý trị liệu.  
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(210) 4-2016-03073 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) VICTORIA'S SECRET STORES 

BRAND MANAGEMENT, INC.   (US) 
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt và phụ kiện, cụ thể là kính râm, hộp đựng kính đeo mắt, gọng 

kính đeo mắt; hộp đựng và vỏ hộp kính áp tròng; vỏ bọc bảo vệ và hộp đựng bảo vệ dùng 
cho điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng và máy nghe nhạc cầm tay; hộp 
đựng điện thoại di động và máy tính bảng; túi chuyên dụng cho máy vi tính.  

 

Nhóm 18: Túi xách tay, túi xách đa dụng, túi xách to [túi đi mua hàng], túi du lịch, túi 
đeo vai, ví tiền, ví cầm tay, túi đeo chéo vai, túi xách tay để đi dự tiệc, túi đeo ở cổ tay, túi 
vải buộc dây, túi đựng chó mèo, túi đeo hông, ba lô, túi thể thao, túi đựng đồ đi tập thể 
dục, túi du lịch nhỏ [để đựng đồ có thể ngủ qua đêm], túi đựng máy vi tính bằng da 
[không phải các loại túi chuyên dụng cho máy vi tính], cặp đựng giấy tờ hoặc tài liệu, túi 
đựng hành lý, túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch, va li, túi dùng ở bãi biển, túi đựng đồ 
khi đi mua hàng, túi nhỏ bằng da, ví bỏ túi, bao để móc chìa khóa, ví đựng thẻ tín dụng, ví 
và túi đựng mỹ phẩm rỗng, «, « che nắng vỏ bao da đựng quyển hộ chiếu, ví đựng tiền xu. 

 

Nhóm 24: Bộ đồ giường, cụ thể là chăn bông (chăn lông vịt), mÒn bông, chăn, tấm phủ 
giường và áo gối, và khăn lau (khăn tắm). 

 

 
(210) 4-2016-03105 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.10 
(731) CHIA TAI CO., LTD.  (TH) 

299-301 Songsawad Road, 
Samphanthawong District, Bangkok 
10100, Thailand 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hóa học; phân bón hữu cơ hóa học; phân bón hữu cơ; chất 
bổ trợ cho phân bón/đất; chất bổ trợ cho hoá chất dùng trong nông nghiệp; chất bổ trợ cho 
hạt giống; chế phẩm cải tạo đất; hóc môn thực vật; phân bón sinh học; phân bón dạng 
lỏng; phân bón dinh dưỡng đa lượng thứ yếu; phân bón dinh dưỡng vi lượng; chất làm 
cặn, bề mặt-bám dính dùng cho mục đích nông nghiệp (chất hoạt tính bề mặt dùng cho 
thực vật). 

 

Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
động vật gặm nhấm.  

 
Nhóm 31: Hạt giống thực vật; hạt giống rau; hạt giống hoa; trái cây tuơi; mầm non (cây 
giống); chồi giống cây.  
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Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn phân bón, phân bón hóa học, phân bón hữu cơ hóa học, phân bón hữu cơ, chất bổ trợ 
cho mục đích nông nghiệp, chế phẩm cải tạo đất, hóc môn thực vật (phytohormones), 
phân bón sinh học, phân bón dạng lỏng, phân bón hòa tan, phân bón lá, chất điều chỉnh sự 
sinh trưởng của thực vật, giá thể (growing medias), phân bón dinh dưỡng đa lượng thứ 
yếu, phân bón dinh dưỡng vi lượng, chất làm căng bề mặt-bám dính dùng cho mục đích 
nông nghiệp (chất hoạt tính bề mặt dùng cho thực vật); dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn chất 
diệt loài gây hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật gắm nhấm, 
thuốc trừ ve bét, thuốc diệt loại nhuyễn thể; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn hạt giống thực 
vật, hạt giống rau, hạt giống hoa, trái cây tươi, rau tươi, hoa, mầm non (cây giống), chồi 
giống cây, mô thực vật, cây ghép, công nghệ sinh học thực vật, dụng cụ và thiết bị dùng 
trong nông nghiệp, máy móc dùng trong nông nghiệp; marketing; dịch vụ hỗ trợ bán 
hàng; nhập khẩu; xuất khẩu; phân phối tài liệu quảng cáo, marketing và khuyến mãi, và 
hàng mẫu; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý kinh 
doanh; tư vấn quản lý nhân sự; phân tích kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ trưng 
bày và triển lãm thương mại.  

 

 
(210) 4-2016-03106 (220) 01.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CHIA TAI CO., LTD.  (TH) 

299-301 Songsawad Road, 
Samphanthawong District, Bangkok 
10100, Thailand  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón hóa học; phân bón hữu cơ hóa học; phân bón hữu cơ; chất 

bổ trợ cho phân bón/đất; chất bổ trợ cho hoá chất dùng trong nông nghiệp; chất bổ trợ cho 
hạt giống; chế phẩm cải tạo đất; hóc môn thực vật; phân bón sinh học; phân bón dạng 
lỏng; phân bón dinh dưỡng đa lượng thứ yếu; phân bón dinh dưỡng vi lượng; chất làm 
cặn, bề mặt-bám dính dùng cho mục đích nông nghiệp (chất hoạt tính bề mặt dùng cho 
thực vật). 

 
Nhóm 05: Chất diệt loài gây hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 
động vật gặm nhấm.  

 
Nhóm 31: Hạt giống thực vật; hạt giống rau; hạt giống hoa; trái cây tươi; mầm non (cây 
giống); chồi giống cây.  

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ bán lẻ hoặc bán 
buôn phân bón, phân bón hóa học, phân bón hữu cơ hóa học, phân bón hữu cơ, chất bổ trợ 
cho mục đích nông nghiệp, chế phẩm cải tạo đất, hóc môn thực vật (phytohormones), 
phân bón sinh học, phân bón dạng lỏng, phân bón hòa tan, phân bón lá, chất điều chỉnh sự 
sinh trưởng của thực vật, giá thể (growing medias), phân bón dinh dưỡng đa lượng thứ 
yếu, phân bón dinh dưỡng vi lượng, chất làm căng bề mặt-bám dính dùng cho mục đích 
nông nghiệp (chất hoạt tính bề mặt dùng cho thực vật); dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn chất 
diệt loài gây hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật gắm nhấm, 
thuốc trừ ve bét, thuốc diệt loại nhuyễn thể; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn hạt giống thực 
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vật, hạt giống rau, hạt giống hoa, trái cây tươi, rau tươi, hoa, mầm non (cây giống), chồi 
giống cây, mô thực vật, cây ghép, công nghệ sinh học thực vật, dụng cụ và thiết bị dùng 
trong nông nghiệp, máy móc dùng trong nông nghiệp; marketing; dịch vụ hỗ trợ bán 
hàng; nhập khẩu; xuất khẩu; phân phối tài liệu quảng cáo, marketing và khuyến mãi, và 
hàng mẫu; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý kinh 
doanh; tư vấn quản lý nhân sự; phân tích kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ trưng 
bày và triển lãm thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-03148 (220) 02.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Sản xuất Nước 
Tinh khiết  (VN) 
Số 1 ngõ 120 Định Công, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Đá sạch (đá lạnh có thể ăn được). 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết.  
 

 
(210) 4-2016-03188 (220) 02.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công nghiệp 
Pháp   (VN) 
Phòng 1111 tòa nhà Waseco, số 10, 
đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 
 

Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực thiết kế máy bơm; thiết kế máy bơm theo đơn đặt hàng 
cho người khác. 

 

(210) 4-2016-03193 (220) 02.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Kang Thái  (VN) 
63-65 lầu 1+2 Lương Nhữ Học, phường 
10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Phớt chặn dầu (chi tiết của động cơ xe gắn máy, xe ô tô) 
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(210) 4-2016-03194 (220) 02.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.1; 26.1.2; 26.1.4; A26.11.12; 

1.15.23 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Transmedic  
(VN) 
547/51 Hoàng Sa, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau: máy móc, thiết bị y tế; hóa chất sử dụng trong lĩnh 

vực công nghiệp; hóa chất sử dụng trong lĩnh vực y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế. 
 

 
(210) 4-2016-03224 (220) 02.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.24; A26.11.8; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sea Media  (VN) 
Lầu 5A, toà nhà Master Building, số 155 
Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; giới thiệu sản phẩm; tổ 

chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; marketing.  
 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật; tổ chức hội nghị; tổ chức hội thảo; tổ chức triển 
lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); 
dịch vụ giải trí.  

 

 
(210) 4-2016-03227 (220) 02.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) MAGPUL INDUSTRIES 

CORPORATION   (US) 
8226 Bee Caves Road Austin Texas 
78746, U.S.A  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Bộ dụng cụ sơ cứu gồm các dụng cụ sơ cứu cụ thể là băng dính, thuốc giảm đau 

thông thường, gạc, thuốc sát trùng liều thấp và thuốc bôi ngoài da. 
 

Nhóm 08: Đồ dùng cầm tay dùng trong bàn ăn cụ thể là thìa, dao và nĩa. 

 
Nhóm 09: Phụ kiện cho các thiết bị điện tử cá nhân dưới dạng hộp đựng, hộp bảo vệ, 
giá/kệ giữ, dây cáp, thiết bị sạc pin và bộ nhớ và phương tiện lưu trữ điện tử và kỹ thuật số 
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trống, tất cả đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng với các thiết bị điện tử số cầm tay dưới 
dạng điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính cầm tay, máy tính bảng, máy ra-
đi-ô, máy viễn trắc, máy đọc nhận dạng tần số vô tuyến, máy đọc sử dụng công nghệ 
truyền thông tầm ngắn và các thiết bị quang - điện tử sử dụng để quan sát và xác định 
mục tiêu trong bắn súng thể thao, săn bắn và các ứng dụng quân sự.  

 
Nhóm 13: Các bộ phận của súng cầm tay và súng; báng súng; ổ đạn cho súng cầm tay; 
các bộ phận của ổ đạn cho súng cầm tay; bộ ngắm của súng cầm tay; bộ ngắm của súng 
cầm tay không phải dạng viễn vọng; thiết bị đi kèm và phụ kiện cho súng cầm tay, cụ thể 
là dây đeo súng, dây đai treo súng và móc đeo dây súng và các phụ kiện đi kèm của dây 
đeo súng, cụ thể là bộ điều hợp/tiếp hợp, móc kẹp/treo, khớp khuyên, giá/bệ đỡ dây đeo 
súng, ống luồn của giá/bệ đỡ dây đeo súng, chốt gắn dây đeo có thể tháo lắp, chốt gắn dây 
đeo hai bên, thanh trượt, hộp/túi đựng ổ đạn, hộp/bao đựng đạn dược, túi và đai súng; phụ 
kiện cho súng cầm tay, cụ thể là chìa vặn cho súng cầm tay, bộ kẹp cho súng cầm tay; 
dụng cụ cho súng cầm tay, cụ thể là chìa vặn và dụng cụ làm sạch cho người sử dụng vũ 
khí.  

 
Nhóm 16: Lịch; áp phích quảng cáo; giấy dính (văn phòng phẩm); vật dụng kẹp tiền.  

 
Nhóm 18: Túi và rương hòm các loại; vali (hành lý); ví; dây dắt chó (bằng da hoặc ni 
lông); vòng cổ cho chó; dây đeo cổ cho chó. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần áo mặc ngoài dưới dạng áo choàng ngoài, áo vét, áo nỉ 
và áo nỉ có mũ, đồ đội đầu dưới dạng mũ, mũ bóng chày, mũ thể thao, mũ trùm đầu, đồ 
đeo tay dưới dạng găng tay, áo sơ mi, áo phông và thắt lưng cho trang phục. 

 
Nhóm 26: Dây buộc (dây thừng nhỏ) dùng cho trang phục để cài chìa khóa và phù hiệu.  

 

 
(210) 4-2016-03228 (220) 02.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25 
(731) MAGPUL INDUSTRIES 

CORPORATION  (US) 
8226 Bee Caves Road Austin Texas 
78746, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Bộ dụng cụ sơ cứu gồm các dụng cụ sơ cứu cụ thể là băng dính, thuốc giảm đau 

thông thường, gạc, thuốc sát trùng liều thấp và thuốc bôi ngoài da. 
 

Nhóm 08: Đồ dùng cầm tay dùng trong bàn ăn cụ thể là thìa, dao và nĩa. 
 

Nhóm 09: Phụ kiện cho các thiết bị điện tử cá nhân dưới dạng hộp đựng, hộp bảo vệ, 
giá/kệ giữ, dây cáp, thiết bị sạc pin và bộ nhớ và phương tiện lưu trữ điện tử và kỹ thuật số 
trống, tất cả đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng với các thiết bị điện tử số cầm tay dưới 
dạng điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính cầm tay, máy tính bảng, máy ra-
đi-ô, máy viễn trắc, máy đọc nhận dạng tần số vô tuyến, máy đọc sử dụng công nghệ 
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truyền thông tầm ngắn và các thiết bị quang - điện tử sử dụng để quan sát và xác định 
mục tiêu trong bắn súng thể thao, săn bắn và các ứng dụng quân sự. 

 
Nhóm 13: Các bộ phận của súng cầm tay và súng; báng súng; ổ đạn cho súng cầm tay; 
các bộ phận của ổ đạn cho súng cầm tay; bộ ngắm của súng cầm tay; bộ ngắm của súng 
cầm tay không phải dạng viễn vọng; thiết bị đi kèm và phụ kiện cho súng cầm tay, cụ thể 
là dây đeo súng, dây đai treo súng và móc đeo dây súng và các phụ kiện đi kèm của dây 
đeo súng, cụ thể là bộ điều hợp/tiếp hợp, móc kẹp/treo, khớp khuyên, giá/bệ đỡ dây đeo 
súng, ống luồn của giá/bệ đỡ dây đeo súng, chốt gắn dây đeo có thể tháo lắp, chốt gắn dây 
đeo hai bên, thanh trượt, hộp/túi đựng ổ đạn, hộp/bao đựng đạn dược, túi và đai súng; phụ 
kiện cho súng cầm tay, cụ thể là chìa vặn cho súng cầm tay, bộ kẹp cho súng cầm tay; 
dụng cụ cho súng cầm tay, cụ thể là chìa vặn và dụng cụ làm sạch cho người sử dụng vũ 
khí. 

 
Nhóm 16: Lịch; áp phích quảng cáo; giấy dính (văn phòng phẩm); vật dụng kẹp tiền. 

 
Nhóm 18: Túi và rương hòm các loại; vali (hành lý); ví; dây dắt chó (bằng da hoặc ni 
lông); vòng cổ cho chó; dây đeo cổ cho chó. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần áo mặc ngoài dưới dạng áo choàng ngoài, áo vét, áo nỉ 
và áo nỉ có mũ, đồ đội đầu dưới dạng mũ, mũ bóng chày, mũ thể thao, mũ trùm đầu, đồ 
đeo tay dưới dạng găng tay, áo sơ mi, áo phông và thắt lưng cho trang phục. 

 
Nhóm 26: Dây buộc (dây thừng nhỏ) dùng cho trang phục để cài chìa khóa và phù hiệu.  

 

 
(210) 4-2016-03229 (220) 02.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MAGPUL INDUSTRIES 

CORPORATION   (US) 
8226 Bee Caves Road Austin Texas 
78746, U.S.A  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Bộ dụng cụ sơ cứu; các dụng cụ sơ cứu, cụ thể là băng gạc, thuốc bôi và băng 

dính.  
 

Nhóm 08: Đồ dùng cầm tay dùng trong bàn ăn cụ thể là thìa, dao và nĩa. 
 

Nhóm 09: Đĩa ghi hình về đào tạo vũ khí chiến thuật.  
 

Nhóm 13: Các bộ phận của súng cầm tay và súng; báng súng; ổ đạn cho súng cầm tay; 
các bộ phận của ổ đạn cho súng cầm tay; bộ ngắm của súng cầm tay; bộ ngắm của súng 
cầm tay không phải dạng viễn vọng; thiết bị đi kèm và phụ kiện cho súng cầm tay, cụ thể 
là dây đeo súng, dây đai treo súng và móc đeo dây súng và các phụ kiện đi kèm của dây 
đeo súng, cụ thể là bộ điều hợp/tiếp hợp, móc kẹp/treo, khớp khuyên, giá/bệ đỡ dây đeo 
súng, ống luồn của giá/bệ đỡ dây đeo súng, chốt gắn dây đeo có thể tháo lắp, chốt gắn dây 
đeo hai bên, thanh trượt, hộp/túi đựng ổ đạn, hộp/bao đựng đạn dược, túi và đai súng; bộ 
kẹp cho súng cầm tay; dụng cụ cho súng cầm tay, cụ thể là chìa vặn và dụng cụ làm sạch 
cho người sử dụng vũ khí.  
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Nhóm 16: Lịch; áp phích quảng cáo; giấy dính (văn phòng phẩm); vật dụng kẹp tiền.   
 

Nhóm 18: Túi và rương hòm các loại; vali (hành lý); ví; dây dắt chó (bằng da hoặc ni 
lông); vòng cổ cho chó; dây đeo cổ cho chó. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là quần áo mặc ngoài dưới dạng áo choàng ngoài, áo vét, áo nỉ 
và áo nỉ có mũ, đồ đội đầu dưới dạng mũ, mũ bóng chày, mũ thể thao, mũ trùm đầu, đồ 
đeo tay dưới dạng găng tay, áo sơ mi, áo phông và thắt lưng cho trang phục. 

 
Nhóm 26: Dây buộc (dây thừng nhỏ) dùng cho trang phục để cài chìa khóa và phù hiệu.  

 
Nhóm 28: Bia bắn súng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức hội thảo trong lĩnh vực vũ khí và kỹ thuật 
chiến thuật và cung cấp tài liệu đào tạo liên quan đến lĩnh vực đó. 

 

 
(210) 4-2016-03236 (220) 02.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) SHINE TV LIMITED   (GB) 

42 Gloucester Avenue, NW1 8JD 
LONDON, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ dùng trong gia đình, bao gồm cả máy đập trứng chạy điện; máy 

trộn khuấy thức ăn chạy điện; máy xay cắt thức ăn chạy điện; máy xay nghiền thức ăn 
chạy điện dùng trong gia đình; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng 
điện cho mục đích gia dụng; máy vắt trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy làm 
nước ép chạy điện; máy xay thịt chạy điện; máy trộn dùng điện cho mục đích gia dụng; 
máy làm nước ép; máy dùng cho nhà bếp, cụ thể là máy trộn dạng đứng dùng điện; dụng 
cụ mở đồ hộp, dùng điện; dụng cụ mài dao dùng điện; dao điện; máy trộn và máy xay 
dùng tay chạy điện; cái đánh kem, chạy điện; máy đóng gói chân không và các bộ phận 
của nó. 

 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn, cụ thể là dao, dĩa và thìa (dao kéo); dao đầu bếp; bộ dao làm bếp; 
dụng cụ cắt bánh; dụng cụ cắt bánh pizza; dụng cụ mở đồ hộp không dùng điện; dao và 
dụng cụ cắt lát pho mát, không dùng điện; bộ đồ ăn dùng một lần, cụ thể là dao, dĩa và 
thìa; dao cạo, dùng điện; dao cạo, không dùng điện; dụng cụ đánh vẩy cá; thiết bị nhà bếp 
vận hành thủ công dùng cho việc thái, băm nhỏ, cắt lát và chặt thức ăn; dụng cụ chặt thịt, 
dụng cụ kẹp vỡ hạt quả, dụng cụ mở con hàu, kéo, xẻng/thìa vét bột (spatulas), dao thái và 
dao lột vỏ; dụng cụ cầm tay vận hành thủ công dùng để làm đá bào; máy cắt cầm hay vận 
hành thủ công dùng để làm mỳ ống; dụng cụ kẹp vỡ quả hạch; dao trộn, phết (của hoạ sỹ); 
kéo; kéo cắt chỉ; dụng cụ bóc vỏ cam, vỏ chanh; dụng cụ mài dao. 

 
Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng bao gồm chảo điện, nồi điện, bếp điện, và nồi áp suất bằng 
điện; vỉ nướng, vỉ nướng than củi, vỉ nướng dạng ấm, vỉ nướng bằng ga ngoài trời, và các 
bộ phận phụ tùng và thiết bị của chúng; thiết bị dùng cho việc đun nóng và nấu nướng, 
bao gồm lò sấy, lò đốt và lò vi sóng; thiết bị làm mát và làm lạnh, bao gồm tủ lạnh, máy 
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ướp lạnh và máy làm mát bằng điện; thiết bị phân phối đồ uống (bằng điện); thiết bị cung 
cấp nước và thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-03237 (220) 02.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 24.17.17; 24.17.25 
(731) SHINE TV LIMITED   (GB) 

42 Gloucester Avenue, NW1 8JD 
LONDON, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ dùng trong gia đình, bao gồm cả máy đập trứng chạy điện; máy 

trộn khuấy thức ăn chạy điện; máy xay cắt thức ăn chạy điện; máy xay nghiền thức ăn 
chạy điện dùng trong gia đình; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng 
điện cho mục đích gia dụng; máy vắt trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy làm 
nước ép chạy điện; máy xay thịt chạy điện; máy trộn dùng điện cho mục đích gia dụng; 
máy làm nước ép; máy dùng cho nhà bếp, cụ thể là máy trộn dạng đứng dùng điện; dụng 
cụ mở đồ hộp, dùng điện; dụng cụ mài dao dùng điện; dao điện; máy trộn và máy xay 
dùng tay chạy điện; cái đánh kem, chạy điện; máy đóng gói chân không và các bộ phận 
của nó. 

 
Nhóm 08: Bộ đồ ăn, cụ thể là dao, dĩa và thìa (dao kéo); dao đầu bếp; bộ dao làm bếp; 
dụng cụ cắt bánh; dụng cụ cắt bánh pizza; dụng cụ mở đồ hộp không dùng điện; dao và 
dụng cụ cắt lát pho mát, không dùng điện; bộ đồ ăn dùng một lần, cụ thể là dao, dĩa và 
thìa; dao cạo, dùng điện; dao cạo, không dùng điện; dụng cụ đánh vẩy cá; thiết bị nhà bếp 
vận hành thủ công dùng cho việc thái, băm nhỏ, cắt lát và chặt thức ăn; dụng cụ chặt thịt, 
dụng cụ kẹp vỡ hạt quả, dụng cụ mở con hàu, kéo, xẻng/thìa vét bột (spatulas), dao thái và 
dao lột vỏ; dụng cụ cầm tay vận hành thủ công dùng để làm đá bào; máy cắt cầm hay vận 
hành thủ công dùng để làm mỳ ống; dụng cụ kẹo vỡ quả hạch; dao trộn, phết (của hoạ sỹ); 
kéo; kéo cắt chỉ; dụng cụ bóc vỏ cam, vỏ chanh; dụng cụ mài dao. 

 
Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng bao gồm chảo điện, nồi điện, bếp điện, và nồi áp suất bằng 
điện; vỉ nướng, vỉ nướng than củi, vỉ nướng dạng ấm, vỉ nướng bằng ga ngoài trời, và các 
bộ phận phụ tùng và thiết bị của chúng; thiết bị dùng cho việc đun nóng và nấu nướng, 
bao gồm lò sấy, lò đốt và lò vi sóng; thiết bị làm mát và làm lạnh, bao gồm tủ lạnh, máy 
ướp lạnh và máy làm mát bằng điện; thiết bị phân phối đồ uống (bằng điện); thiết bị cung 
cấp nước và thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và thùng chứa gia dụng, nhà bếp hoặc làm bánh (không làm bằng 

hoặc phủ ngoài bằng kim loại quý) bao gồm nồi áp suất, nồi nấu nướng, chảo và bếp, 

dụng cụ đánh kem, không sử dụng điện, tấm thảm dùng cho nấu nướng, bình đong, bát để 

trộn, hũ đựng đường, đĩa đựng bơ, cái rây, nắp đậy đĩa, ấm đun nước không dùng điện, 

dụng cụ ép chanh, nắp bình, khuôn bánh ngọt, đĩa ăn, bộ lọc trà, bình cà phê và ấm trà, bộ 

đĩa cùng loại đựng thức ăn, bộ ấm chén uống trà, bộ đựng gia vị, giá (treo đồ đạc), máy ép 

tỏi, dụng cụ nạo vỏ khoai tây, dụng cụ mở đồ hộp, thìa có rãnh, xẻng lật trở thức ăn 
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(turners), dụng cụ nghiền khoai tây, dụng cụ xay nghiền gia vị và cối xay gia vị; đồ chứa 

đựng, bao gồm bát đựng, đĩa, bát đĩa, bình, cốc, bát sành, chén, ca, đồ bằng đất nung để 

chứa đựng, đồ dùng bằng kim loại tráng men để chứa đựng, ấm, đĩa nông, khay, đĩa lớn 

và dụng cụ nhà bếp; bộ lọ đựng gia vị và bộ lọ đựng muối và tiêu; thớt chặt; tấm/bảng 

đựng dao; bao tay hở ngón và găng tay dùng cho lò; găng tay dùng cho mục đích gia 

dụng; đồ chứa đựng bằng thủy tinh, bao gồm cốc để uống; dụng cụ để uống; đĩa bằng 

nhựa và bình để uống; lược và bọt biển; bàn chải (trừ chổi quét sơn); đồ dùng cho mục 

đích lau dọn; thiết bị không dùng điện dùng cho giặt giũ và lau dọn; kính thô hoặc bán 

thành phẩm [trừ kính xây dựng]; đồ chứa đựng bằng thủy tinh, đồ bằng sứ và đất nung 

không nằm trong nhóm khác; hũ tiết kiệm không bằng kim loại; hộp thủy tinh.  
 

 
(210) 4-2016-03260 (220) 02.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; 26.11.3 

(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH tư vấn & 
chuyển giao công nghệ Pro- 
Việt Nam  (VN) 
Số 9/205 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh, vỏ hộp loa: bộ ghép nối âm thanh, loa, đài, micro, đầu 

đọc đĩa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, bán buôn, bán  

lẻ đồ điện gia dụng (ổ cắm, phích cắm điện, bóng điện, dây điện, bảng điện), đèn điện, 

nhạc cụ, linh kiện điện tử viễn thông, mua bán, xuất nhập khẩu các thiết bị âm thanh như, 

loa, đài, âm ly, ống dẫn âm thanh, bộ khuếch đại âm thanh, ống khuếch đại âm thanh, vỏ 

hộp loa, cáp âm thanh, bộ ghép nối âm thanh, loa đài, micro, đầu đọc đĩa. 
 

Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị nghe nhìn, thiết bị liên lạc, máy tính và thiết bị 

ngoại vi, thiết bị điện và quang học, lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp, hệ thống chiếu 

sáng. hệ thông âm thanh; trang trí nội thất. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ ghi âm; xuất bản âm nhạc và sáng tác nghệ thuật giáo dục (dịch vụ tổ 

chức các chương trình thể thao giải trí, văn hóa nghệ thuật, cho thuê thiết bị ghi âm thanh, 

dịch vụ phiên dịch viên. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật, dịch vụ thiết kế nội thất, dịch vụ 

chuyển giao công nghệ. 
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(210) 4-2016-03329 (220) 03.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; A17.5.17; A17.1.2 
(731) AUTOMATIC SWITCH COMPANY  

(US) 
50-60 Hanover Road, Florham Park, 
New Jersey 07932, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đặt hàng các sản phẩm van và phụ kiện của van qua ca-ta-lô; dịch vụ 
lập ca-ta-lô điện tử và dịch vụ lập ca-ta-lô phục vụ việc đặt hàng qua thư cho các sản 
phẩm van và phụ kiện của van, cụ thể là biên tập thông tin về các sản phẩm van và phụ 
kiện của van vào cơ sở dữ liệu máy tính để lập ca-ta-lô điện tử và lập ca-ta-lô phục vụ việc 
đặt hàng qua thư; dịch vụ quảng cáo thông qua phiếu đặt hàng có sẵn gửi qua thư; giới 
thiệu hàng hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm mục đích bán lẻ; dịch vụ 
bán lẻ van các loại, các sản phẩm điều chỉnh chất lỏng và chuyển động, hệ thống điều 
khiển và các bộ phận tạo khí, dựa trên ca-ta-lô, ca-ta-lô sử dụng cho việc đặt hàng qua thư 
và ca-ta-lô trực tuyến.  

 

Nhóm 39: Phân phát hàng hóa đã đặt hàng qua thư.  
 

 
(210) 4-2016-03341 (220) 03.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) YU XIN MING  (CN) 

No. 15 Leyuan St.,Ward Wanquan, Dist. 
Pingyang, Zhejiang, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví; vali; túi du lịch được làm bằng da hoặc giả da; ô (dù). 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2016-03342 (220) 03.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Hồng, trắng 
(731) YU XIN MING    (CN) 

No. 15 Leyuan St., Ward Wanquan, Dist. 
Pingyang, Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví; vali; túi du lịch được làm bằng da hoặc giả da; ô (dù). 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
852 

(210) 4-2016-03411 (220) 04.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.1; 22.5.10 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hoa Anh Đào   (VN)
D11/1M Quách Điêu, ấp 4, xã Vĩnh Lộc 
A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm như: nước tẩy rửa vệ sinh; bột giặt.  
 

Nhóm 04: Dầu nhờn (chất bôi trơn); nhiên liệu; dầu nhiên liệu; dầu công nghiệp; dầu xe 
máy; mỡ công nghiệp.  

 
Nhóm 09: Vi mạch điện tử (cụm IC) đánh lửa dùng cho xe; bộ sạc điện dùng cho bình ắc 
quy xe máy; cuộn đánh lửa cao áp (mô bin lửa, mô bin sườn) dùng cho xe máy; cuộn phát 
điện (mô bin đèn) dùng cho xe máy; bộ khóa điện dùng cho xe máy; bugi dùng cho xe 
máy và nắp chụp bugi xe máy; công tắc điện dùng cho xe máy; bình ắc quy (bình điện) 
dùng cho xe máy; ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện; cầu dao điện; tăng phô 
(chấn lưu điện); bộ ngắt điện (rơ le); điện thoại; pin điện thoại; cục sạc điện thoại; tai 
nghe điện thoại; bộ khuyếch đại âm thanh; ti vi; loa; ống nói (micro); đầu lọc âm thanh; 
đầu đọc kỹ thuật số; máy chiếu hình ảnh; màn chiếu hình ảnh; bộ dây tiếp nối truyền và 
phát tín hiệu.  

 
Nhóm 12: Dây đai (cu roa) truyền lực trong các phương tiện xe cộ; lốp (vỏ) xe; săm (ruột) 
xe; má phanh cơ và má phanh đã (bố thắng) dùng cho phương tiện xe cộ; bộ giảm xóc 
(phuộc nhún) dùng cho xe máy; ổ líp (nhông) dùng cho xe máy; đá bánh răng dùng cho 
xe máy; xích (sên) dùng cho xe máy; dây cáp dùng cho xe máy; vòng chắn dầu (vòng 
phớt) dùng cho xe máy; pit tông dùng trong xe máy; bộ nồi ly hợp tay ga (bộ đế nồi bi 
văng) dùng cho xe máy; bộ đèn chiếu hậu (gương chiếu hậu) dùng cho xe máy; quạt bơm 
nhớt động cơ dùng cho xe máy; tay phanh; nắp chặn mâm lửa; nắp súp bắp; nắp xi, lanh 
(nắp tròn hay nắp bướm giải nhiệt) dùng cho xe máy; còi cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2016-03465 (220) 04.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.22; 2.1.2 
(591) Đen, hồng 
(731) GOODMAN FIELDER CONSUMER 

FOODS PTY LIMITED   (AU) 
T2/39 §elhi Road, North Ryde NSW 
2113, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ ăn được; chế phẩm bơ; bơ thực vật; lát bơ phết lên bánh mỳ; nước 
sốt trộn sa lát; nước sốt trộn sa lát làm từ trứng, dầu ô liu (sốt may-on-ne); phô mai và chế 
phẩm phô mai.  

 

 
(210) 4-2016-03489 (220) 04.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.1.6; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) CHEE SENG OIL FACTORY (PTE) 

LTD  (SG) 
No. 1 Defu Lane 9, #01-01 Defu 
Industrial Estate Singapore 539243  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu vừng; dầu ăn và mỡ, tất cả thuộc nhóm 29. 
 

 
(210) 4-2016-03523 (220) 05.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) VICINI S.P.A.   (IT) 

Via dell'Artigianato 28 - San Mauro 
Pascoli - Italy  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc và vật liệu giả da và các sản phẩm được làm từ những chất liệu này và 
không thuộc các nhóm khác, cụ thể: túi xách tay, cặp đựng giấy tờ/tài liệu, ví cầm tay của 
phụ nữ, ví tiền, ví bỏ túi, túi khoác vai, balô, vali, ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong); da động vật, da sống; rương/hòm và túi du lịch; ô, dù che nắng và gậy chống; roi 
da, bộ yên cương và yên cương. 

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2016-03524 (220) 05.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.8; 26.5.1 
(731) FILTEX MARKETING SDN. BHD.  

(MY) 
No.2, Jalan IM 316, Kawasan 
Perindustrian Indera Mahkota 3, Bandar 
Indera Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang 
Darul Makmur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; keo (hồ); hóa chất; nhựa epoxy; 

silicon.  
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Nhóm 02: Sơn, chất bảo quản chống gỉ và chống hư hại gỗ; phẩm màu; dầu chống gỉ; chế 

phẩm phủ có đặc tính không thấm nước; dầu sử dụng chống ăn mòn; dầu bảo vệ chống gỉ 

sét; hợp chất kiểm soát gỉ; mỡ chống ăn mòn; mỡ chống gỉ; chế phẩm bịt kín dạng nước 

(sơn); chế phẩm chuyển hóa gỉ sét; nhựa ngăn ngừa gỉ sét có hệ số ma sát cao; chế phẩm 

ổn định gỉ sét.  

 

Nhóm 03: Nước rửa bọt tuyết; chế phẩm làm sạch dạng bọt; chế phẩm làm sạch và chất 

lỏng làm sạch kính chắn gió; chế phẩm làm sạch xe ô tô và chế phẩm rửa để sử dụng cho 

xe cộ; xà bông rửa xe có chứa sáp; chế phẩm xà bông làm sáng bóng xe ô tô; chế phẩm 

làm sáng bóng lốp xe; các sản phẩm và chế phẩm làm sáng xe cộ và các sản phẩm và chế 

phẩm làm bóng xe cộ; chất bảo quản da (chất làm bóng) và làm sạch da (chất tẩy trắng 

da); sáp dưỡng da; chế phẩm làm sạch bánh xe.  

 

Nhóm 04: Dầu đốt; dung dịch để cắt; dầu diezel; dầu nhiên liệu; nhiên liệu; dầu xăng; mỡ 

dùng cho đai truyền; mỡ dùng cho giày ống, ủng; mỡ dùng cho da thuộc, cho đồ da; mỡ 

dùng cho giày; mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, sáp công nghiệp; chế phẩm bảo quản 

da thuộc, đồ da [dầu và mỡ]; chất bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu để bôi trơn; nhiên liệu 

khoáng; nhiên liệu dùng cho động cơ; chất phụ gia, không phải hoá chất, dùng cho nhiên 

liệu động cơ; dầu động cơ; dầu để bảo quản da thuộc, bảo quản đồ da; dầu để tách tháo 

khuôn cốp pha [xây dựng]; nhiên liệu (bao gồm xăng động cơ).  

 

Nhóm 16: Băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính [keo dán] cho 

mục đích văn phòng hoặc gia dụng; băng phết gôm [văn phòng phẩm]; gồm [chất dính] 

cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; hồ dán cho mục đích văn phòng hoặc gia đình; 

hỗn hợp niêm phong cho mục đích văn phòng; hồ dán băng tinh bột [chất dính] cho mục 

đích văn phòng hoặc gia dụng.  

 

Nhóm 17: Chất bịt kín acrylic. 
 

 
(210) 4-2016-03528 (220) 05.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.2.7; 26.7.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, đen 

(731) DONGGUANG NINE DRAGONS 

PAPER INDUSTRIES CO., LTD.  (CN) 

Ma'er Village, Mayong Town, Dongguan 

City, Guangdong Province, Republic of 

China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy công nghiệp có thể tái chế dùng làm bề mặt cho sản phẩm giấy bao bì; 

giấy công nghiệp dùng làm lớp mặt ngoài của thùng carton; giấy được sử dụng làm lớp 

sóng hoặc lớp mặt bên trong của thùng carton và các loại giấy làm bao bì khác.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
855 

(210) 4-2016-03529 (220) 05.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 
(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng 
(731) MORISHITA JINTAN CO., LTD.  (JP) 

2-40, Tamatsukuri 1-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

   (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chế phẩm ăn kiêng dùng trong y tế; thực phẩm và chế phẩm ăn kiêng dùng trong 
thú y; thực phẩm cho em bé; chế phẩm bổ sung ăn kiêng dùng cho người; chất bổ sung ăn 
kiêng cho động vật; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng (thực phẩm dinh dưỡng) không dùng 
trong y tế; chế phẩm bổ sung ăn kiêng, không dùng trong y tế; thực phẩm ăn kiêng có lợi 
cho sức khỏe; thực phẩm dược phẩm dinh dưỡng; chất phụ gia dinh dưỡng cho mục đích y 
tế; chất bổ sung cho thực phẩm ăn kiêng; chất ăn kiêng thích hợp không cho mục đích y 
tế; thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không 
chứa thuốc) chứa vi khuẩn bifidus; thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung 
cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa vi khuẩn axít lac-tic; thực phẩm chăm 
sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm bổ dưỡng (không chứa thuốc) chứa 
oligosacarit và polysacarit; hỗn hợp gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi khuẩn 
axít lac-tic sống và oligosacarit là chế phẩm bổ sung thực phẩm không dùng trong y tế; 
hỗn hợp gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi khuẩn axít lac-tic sống và 
oligosacarit là chất ăn kiêng, chế phẩm bổ sung ăn kiêng hoặc thực phẩm ăn kiêng không 
dùng trong y tế; hỗn hơp gồm vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống, vi khuẩn axít lac-tic 
sống và oligosacarit là thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chế phẩm bổ sung cho thực phẩm 
bổ dưỡng không chứa thuốc; chiết xuất từ thảo dược dùng cho y tế; thuốc thảo dược; 
thuốc thô; trà thảo dược cho mục đích y tế; bánh kẹo chứa thuốc; vitamin và khoáng chất; 
bao con nhộng cho mục đích dược phẩm; sữa ong chúa cho mục đích y tế; sáp ong dùng 
cho mục đích dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-03568 (220) 05.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; A25.7.6 
(731) TCC LOGISTICS AND WAREHOUSE 

COMPANY LIMITED    (TH) 
19th Floor, Empire Tower, 1 South 
Sathorn Road, Yannawa, Sathorn , 
Bangkok 10120, Thailand     

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm các hàng hóa: sản 

phẩm sữa các loại và các sản phẩm chế biến từ sữa, bơ, phômai, kem, rau, củ, quả tươi, 
rau củ quả sấy khô, hạt giống, hoa tươi, hoa sấy khô, ruy băng, giỏ trang trí, cây hoa, cây 
cảnh, thực phẩm tươi sống và đông lạnh, thực phẩm đã chế biến hoặc sơ chế (thịt gia súc, 
thịt gia cầm, thủy hải sản, trứng), thực phẩm đóng hộp, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm sấy khô, bánh kẹo, mứt các loại, dầu ăn các loại, ngũ cốc, bột và 
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các sản phẩm từ ngũ cốc, gia vị, mỳ ăn liền, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thức ăn 
cho chó mèo, khăn ướt, bĩm tã trẻ em, sản phẩm tẩy rửa, làm sạch và chăm sóc cơ thể, hóa 
mỹ phẩm, giấy vệ sinh các loại, đồ dùng cho trẻ sơ sinh (núm vú cao su, núm vú giả, bình 
nước uống, bình sữa), đồ dùng gia đình dùng một lần, giỏ quà, màng bọc thức ăn, túi đựng 
các loại dùng trong gia đình, đồ dùng văn phòng phẩm, máy tính, máy đếm tiền, máy 
đóng gáy, máy chấm công, máy ép nhựa, bàn cắt giấy, màng ép, máy tạo tem mã vạch, 
thẻ chấm công, đầu đọc mã vạch, cân điện tử siêu thị, máy bấm giá, két sắt, máy in và các 
phụ kiện máy in, máy vi tính và các phụ kiện, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy scan 
và các phụ kiện của máy scan, máy phô tô và các phụ kiện của máy phô tô, mực in, mực 
phô tô, máy fax và các phụ kiện của máy fax, mực máy fax, giấy cho máy fax các loại, 
máy chiếu và các phụ kiện cho máy chiếu, thiết bị phát wifi, thiết bị định tuyến, thiết bị 
chuyển mạch, đồ đựng máy tính, điện thoại cố định, điện thoại di động, điện thoại vô 
tuyến, pin sạc điện thoại và các phụ kiện của điện thoại, thẻ cào nạp tiền điện thoại, máy 
tính bảng và các phụ kiện của máy tính bảng, thẻ nhớ, máy ảnh, ti vi, đầu DVD, bộ 
karaoke, dàn âm thanh, loa các loại, micro, tai nghe các loại, máy ghi âm, ti vi và các phụ 
kiện của ti vi, pin các loại, đèn pin, đèn sạc, rôbốt đồ chơi, nồi nấu bằng điện các loại, nồi 
áp suất các loại, lò vi sóng, lò nướng, bếp nấu, nướng bằng điện các loại, bếp ga, tủ lạnh, 
tủ đông, tủ mát, tủ làm mát rượu, bình nước nóng lạnh, máy nước uống nóng lạnh, máy 
ép, vắt và xay các loại, bình đun nước bằng điện các loại, dụng cụ giữ nhiệt dùng trong 
gia đình, máy pha cà phê, bàn ủi, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút bụi, máy rửa kính, 
máy làm sạch các loại, máy sấy tóc, máy mat xa các loại, quạt điện các loại máy điều hòa 
không khí, máy làm mát, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình bếp (bát, đĩa, ấm, chén, 
ly, ca, cốc, khay), bình hoa, dụng cụ làm vệ sinh các loại, dụng cụ để nấu nướng (nồi, 
chảo), đồ hương vàng thờ cúng, nến, khoan dùng trong gia đình và các phụ kiện của nó, 
móc treo các loại, thước đo các loại, găng tay bảo vệ các loại, kính bảo vệ các loại, mặt nạ 
các loại, khẩu trang, đồ đội đầu bảo vệ các loại, đồ đi chân bảo vệ các loại, đèn tín hiệu, 
đèn chiếu sáng các loại, công cụ và dụng cụ cầm tay sử dụng trong gia đình và thao tác 
thủ công, máy công cụ, khóa các loại, máy bơm, máy xịt rửa, máy phát điện, đồ đạc (bàn, 
ghế tủ), đồ phụ kiện điện, thiết bị vệ sinh (bộ vòi nước, bộ vòi sen) và đồ phụ kiện dùng 
trong nhà tắm, thiết bị lọc nước trong gia đình và các phụ kiện của nó, xe đẩy hàng, thang 
nhôm leo, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, phụ kiện của xe ô tô, xe máy, dầu nhớt, 
dụng cụ và thiết bị đuổi côn trùng, chăn, ga, gối, đệm, mùng màn, chiếu, thảm, khăn các 
loại, phao bơi, hồ bơi đồ chơi, võng, xe đẩy trẻ em, xe tập đi, xe trẻ em các loại, đồ chơi, 
đồ đi chân, đồ đội đầu, kính và mắt kính thời trang, quần áo, phụ kiện trang phục, dụng cụ 
tập thể thao, máy tập thể thao, đồ trang trí cây thông noel, đồ trang trí nhà cửa, đồ chơi, 
hoa và cây cảnh nhân tạo, đồ trang sức, phụ kiện trang sức bằng kim loại thông thường 
(vòng tay, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai), phụ kiện trang sức bằng da (vòng tay, 
nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai), phụ kiện cho tóc (băng đô, kẹp, dây, lô tóc, lược), 
dụng cụ sơn sửa móng tay (kềm, sơn, dũa, bấm móng tay), va li, túi xách, ba lô, dây lưng, 
ví, cặp các loại; quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; phân phát hàng 
mẫu và trưng bày sản phẩm; xuất bản các ấn phẩm quảng cáo; cho thuê không gian quảng 
cáo; tư vấn kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về thương mại; cung cấp thông 
tin về thương mại và nghiệp vụ kinh doanh cụ thể là trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, thúc 
đẩy việc bán hàng trên thị trường; nghiên cứu và phân tích thị trường; dự báo kinh tế; 
tuyển dụng nhân sự; dịch vụ tái lập cửa hàng; dịch vụ tái lập địa điểm kinh doanh; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm và các dịch vụ bán hàng tại siêu thị, nhà bán lẻ thực phẩm và các cửa 
hàng thực phẩm; hoạt động của thị trường bán buôn, siêu thị, nhà bán lẻ thực phẩm và các 
cửa hàng cụ thể là: đàm phán và ký kết hợp đồng liên quan đến mua, bán hàng hóa và sử 
dụng các dịch vụ đi kèm. 
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Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; lập trình máy tính.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà thực hiện; dịch vụ cung cấp 
chỗ ở tạm thời.      

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thú y; dịch vụ nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-03569 (220) 05.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.6; 25.1.6; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) TCC LOGISTICS AND WAREHOUSE 

COMPANY LIMITED   (TH) 
19th Floor, Empire Tower, 1 South 
Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, 
Bangkok 10/20, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh bán buôn và bán lẻ hàng hóa bao gồm các hàng hóa: sản 

phẩm sữa các loại và các sản phẩm chế biến từ sữa, bơ, phômai, kem, rau, củ, quả tươi, 
rau củ quả sấy khô, hạt giống, hoa tươi, hoa sấy khô, ruy băng, giỏ trang trí, cây hoa, cây 
cảnh, thực phẩm tươi sống và đông lạnh, thực phẩm đã chế biến hoặc sơ chế (thịt gia súc, 
thịt gia cầm, thủy hải sản, trứng), thực phẩm đóng hộp, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm 
chức năng, thực phẩm sấy khô, bánh kẹo, mứt các loại, dầu ăn các loại, ngũ cốc, bột và 
các sản phẩm từ ngũ cốc, gia vị, mỳ ăn liền, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thức ăn 
cho chó mèo, khăn ướt, bỉm tã trẻ em, sản phẩm tẩy rửa, làm sạch và chăm sóc cơ thể, hóa 
mỹ phẩm, giấy vệ sinh các loại, đồ dùng cho trẻ sơ sinh (núm vú cao su, núm vú giả, bình 
nước uống, bình sữa), đồ dùng gia đình dùng một lần, giỏ quà, màng bọc thức ăn, túi đựng 
các loại dùng trong gia đình, đồ dùng văn phòng phẩm, máy tính, máy đếm tiền, máy 
đóng gáy, máy chấm công, máy ép nhựa, bàn cắt giấy, màng ép, máy tạo tem mã vạch, 
thẻ chấm công, đầu đọc mã vạch, cân điện tử siêu thị, máy bấm giá, két sắt, máy in và các 
phụ kiện máy in, máy vi tính và các phụ kiện, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy scan 
và các phụ kiện của máy scan, máy phô tô và các phụ kiện của máy phô tô, mực in, mực 
phô tô, máy fax và các phụ kiện của máy fax, mực máy fax, giấy cho máy fax các loại, 
máy chiếu và các phụ kiện cho máy chiếu, thiết bị phát wifi, thiết bị định tuyến, thiết bị 
chuyển mạch, đồ đựng máy tính, điện thoại cố định, điện thoại di động, điện thoại vô 
tuyến, pin sạc điện thoại và các phụ kiện của điện thoại, thẻ cào nạp tiền điện thoại, máy 
tính bảng và các phụ kiện của máy tính bảng, thẻ nhớ, máy ảnh, ti vi, đầu DVD, bộ 
karaoke, dàn âm thanh, loa các loại, micro, tai nghe các loại, máy ghi âm, ti vi và các phụ 
kiện của ti vi, pin các loại, đèn pin, đèn sạc, rôbốt đồ chơi, nồi nấu bằng điện các loại, nồi 
áp suất các loại, lò vi sóng, lò nướng, bếp nấu, nướng bằng điện các loại, bếp ga, tủ lạnh, 
tủ đông, tủ mát, tủ làm mát rượu, bình nước nóng lạnh, máy nước uống nóng lạnh, máy 
ép, vắt và xay các loại, bình đun nước bằng điện các loại, dụng cụ giữ nhiệt dùng trong 
gia đình, máy pha cà phê, bàn ủi, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút bụi, máy rửa kính, 
máy làm sạch các loại, máy sấy tóc, máy mat xa các loại, quạt điện các loại máy điều hòa 
không khí, máy làm mát, dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình bếp (bát, đĩa, ấm, chén, 
ly, ca, cốc, khay), bình hoa, dụng cụ làm vệ sinh các loại, dụng cụ để nấu nướng (nồi, 
chảo), đồ hương vàng thờ cúng, nến, khoan dùng trong gia đình và các phụ kiện của nó, 
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móc treo các loại, thước đo các loại, găng tay bảo vệ các loại, kính bảo vệ các loại, mặt nạ 
các loại, khẩu trang, đồ đội đầu bảo vệ các loại, đồ đi chân bảo vệ các loại, đèn tín hiệu, 
đèn chiếu sáng các loại, công cụ và dụng cụ cầm tay sử dụng trong gia đình và thao tác 
thủ công, máy công cụ, khóa các loại, máy bơm, máy xịt rửa, máy phát điện, đồ đạc (bàn, 
ghế tủ), đồ phụ kiện điện, thiết bị vệ sinh (bộ vòi nước, bộ vòi sen) và đồ phụ kiện dùng 
trong nhà tắm, thiết bị lọc nước trong gia đình và các phụ kiện của nó, xe đẩy hàng, thang 
nhôm leo, đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay, phụ kiện của xe ô tô, xe máy, dầu nhớt, 
dụng cụ và thiết bị đuổi côn trùng, chăn, ga, gối, đệm, mùng màn, chiếu, thảm, khăn các 
loại, phao bơi, hồ bơi đồ chơi, võng, xe đẩy trẻ em, xe tập đi, xe trẻ em các loại, đồ chơi, 
đồ đi chân, đồ đội đầu, kính và mắt kính thời trang, quần áo, phụ kiện trang phục, dụng cụ 
tập thể thao, máy tập thể thao, đồ trang trí cây thông noel, đồ trang trí nhà cửa, đồ chơi, 
hoa và cây cảnh nhân tạo, đồ trang sức, phụ kiện trang sức bằng kim loại thông thường 
(vòng tay, nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai), phụ kiện trang sức bằng da (vòng tay, 
nhẫn, dây chuyền, lắc tay, bông tai), phụ kiện cho tóc (băng đô, kẹp, dây, lô tóc, lược), 
dụng cụ sơn sửa móng tay (kềm, sơn, dũa, bấm móng tay), va li, túi xách, ba lô, dây lưng, 
ví, cặp các loại; quảng cáo; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; phân phát hàng 
mẫu và trưng bày sản phẩm; xuất bản các ấn phẩm quảng cáo; cho thuê không gian quảng 
cáo; tư vấn kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; thông tin về thương mại; cung cấp thông 
tin về thương mại và nghiệp vụ kinh doanh cụ thể là trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, thúc 
đẩy việc bán hàng trên thị trường; nghiên cứu và phân tích thị trường; dự báo kinh tế; 
tuyển dụng nhân sự; dịch vụ tái lập cửa hàng; dịch vụ tái lập địa điểm kinh doanh; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm và các dịch vụ bán hàng tại siêu thị, nhà bán lẻ thực phẩm và các cửa 
hàng thực phẩm; hoạt động của thị trường bán buôn, siêu thị, nhà bán lẻ thực phẩm và các 
cửa hàng cụ thể là: đàm phán và ký kết hợp đồng liên quan đến mua, bán hàng hóa và sử 
dụng các dịch vụ đi kèm. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; lập trình máy tính.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thú y; dịch vụ nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-03582 (220) 05.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) BRITNEY SPEARS  (US) 

c/o Hertz Lichtenstein & Young, LLP. 
1800 Century Park East, 10th Floor, Los 
Angeles, CA 90067, U.S.A 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm có hương thơm cụ thể là nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm để chăm sóc 

móng; đồ trang điểm (mỹ phẩm); sản phẩm chăm sóc tóc; sản phẩm chăm sóc da; sản 
phẩm dưỡng thể và chăm sóc sắc đẹp; sản phẩm chống nắng. 
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(210) 4-2016-03584 (220) 05.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) MURRAY GOULBURN CO-

OPERATIVE CO., LIMITED  (AU) 
Level 15, 2 Southbank Boulevard 
SOUTHBANK VIC 3006 Australia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua để uống; đồ uống trên cơ sở sữa chua; đồ uống từ sữa chua; sữa chua, 

sữa chua có hương vị; sữa chua đậu nành; bột sữa chua; chế phẩm làm từ sữa chua. 
 

Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); bánh kẹo có bơ sữa; bánh kẹo có bơ sữa 
đông lạnh; bánh kẹo; bột ngũ cốc ăn liền dùng để làm đồ uống có hương vị. 

 

 
(210) 4-2016-03629 (220) 15.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) FAVOREX PTE. LTD.  (SG) 

24, Penjuru Road, #03-02, Singapore 
609128, Singapore 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc điều trị bệnh về miệng và phòng ngừa chứng loãng xương ở phụ nữ mãn 

kinh.  
 

 
(210) 4-2016-03631 (220) 15.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 67854 13.08.2015 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; thiết bị ngoại vi cho các 

thiết bị di động; bộ đấu nối điện và điện tử; bộ đấu nối điện tử dùng cho các thiết bị điện 

tử số hóa di động cầm tay và bàn phím; dây cáp, màn hình và màn hình hiển thị, bàn 

phím, chuột, tấm lót chuột, thiết bị dạng bút dùng để ghi hình vẽ/chữ viết bằng tay trực 

tiếp lên màn hình cảm ứng, máy in và ổ đĩa và ổ đĩa cứng của máy vi tính; thiết bị ghi và 

tái tạo âm thanh; thiết bị và vật lưu trữ dữ liệu; pin (ắc quy); bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, 

cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có 

khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị ghép 
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nối) và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; hộp và đồ đựng 

chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy 

tính, phần cứng máy vi tính, máy vi tính cầm tay, máy tính bảng, máy tính xách tay, điện 

thoại di động và thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người. 
 

 
(210) 4-2016-03632 (220) 15.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(300) 67859 14.08.2015 JM 

  

(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 

95014, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy tính; thiết bị ngoại vi cho các 

thiết bị di động; bộ đấu nối điện và điện tử; bộ đấu nối điện tử dùng cho các thiết bị điện 

tử số hóa di động cầm tay và bàn phím; dây cáp, màn hình và màn hình hiển thị, bàn 

phím, chuột, tấm lót chuột, thiết bị dạng bút dùng để ghi hình vẽ/chữ viết bằng tay trực 

tiếp lên màn hình cảm ứng, máy in và ổ đĩa và ổ đĩa cứng của máy vi tính; thiết bị ghi và 

tái tạo âm thanh; thiết bị và vật lưu trữ dữ liệu; pin (ắc quy), bộ đấu nối, bộ nối, dây dẫn, 

cáp nối, bộ nạp (sạc), gói thiết bị cắm thêm (docks), thiết bị gắn thêm vào máy tính có 

khe mở rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi (docking stations), giao diện (thiết bị ghép 

nối) và bộ điều hợp điện và điện tử dùng cho tất cả các sản phẩm nêu trên; hộp và đồ đựng 

chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy 

tính, phần cứng máy vi tính, máy vi tính cầm tay, máy tính bảng, máy tính xách tay, điện 

thoại di động và thiết bị ngoại vi của máy tính có thể mang theo/đeo vào người. 
 

 
(210) 4-2016-03723 (220) 17.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 7.1.5; 25.1.6; A7.1.11; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hancook  (VN) 
316 - 318 Hải Phòng, phường Tân Chính, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống chế biến tại nhà hàng; chỗ ở tạm thời.  
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(210) 4-2016-03726 (220) 17.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 26.3.1; A6.3.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trần Bắc Việt  (VN) 
Số nhà 35, đường N 10, phường Bắc 
Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu, rượu các loại, rượu vodka, rượu nếp. 

 

 
(210) 4-2016-03768 (220) 17.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Aimica Việt Nam  

(VN) 
34 Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; pin điện thoại; sạc điện thoại; cáp điện thoại; tai nghe 

điện thoại; thẻ nhớ điện thoại; đồng hồ thông minh. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ; dây đồng hồ đeo tay; đồng hồ đeo tay.  
 

 
(210) 4-2016-03788 (220) 17.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần bệnh viện đa 

khoa Hạnh Phúc  (VN) 
Số 234, đường Trần Hưng Đạo (quốc lộ 
91), phường Mỹ Thới, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất phóng xạ dùng để chẩn đoán và điều trị bệnh; thực phẩm 

chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. 
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế bao gồm: máy gia tốc dùng để chẩn đoán sớm, theo dõi, đánh giá 
kết quả điều trị và kiểm soát tái phát các bệnh lý về tim mạch và ung thư; máy chụp 
mạch; máy chụp cắt lớp điện toán; máy chụp cộng huởng từ; máy chụp cắt lớp y khoa đa 
năng; máy siêu âm 4 chiều; máy xạ phẫu dùng để điều trị ung thư; thiết bị xét nghiệm 
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định danh vi khuẩn; máy phân tích gen; thiết bị nội soi chẩn đoán chống tiêu hóa; máy 
bơm đối xung động mạch chủ; máy tán sỏi ngoài cơ thể; máy siêu âm dùng để tán thủy 
tinh thể; máy laze điều trị quang đông võng mạc; máy điện châm. 

 
Nhóm 16: Sách giới thiệu dịch vụ; bảng giá dịch vụ (không phải sản phẩm điện tử); sách 
hướng dẫn, pa nô (không phải sản phẩm điện tử); áp phích (không phải sản phẩm điện tử); 
tờ rơi quảng cáo. 

 
Nhóm 25: Quần áo bác sĩ; quần áo bệnh nhân; mũ; dép. 

 
Nhóm 35: Tất cả các dịch vụ dưới đây được cung cấp bởi hoặc cho bệnh viện trong các 
lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu: tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh chuyên nghiệp; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; nghiên 
cứu đối tác kinh doanh; hỗ trợ hoạt động kinh doanh; hỗ trợ các tổ chức đào tạo và trung 
tâm nghiên cứu về nghiên cứu đối tác kinh doanh; tổ chức và thực hiện các chương trình 
chuyên nghiệp hoặc triển lãm có mục đích thương mại và quảng cáo liên quan đến nghiên 
cứu đối tác kinh doanh và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh; khuyến mãi (quảng cáo); 
mua bán thiết bị y tế bao gồm: máy gia tốc dùng để chẩn đoán sớm, theo dõi, đánh giá kết 
quả điều trị và kiểm soát tái phát các bệnh lý về tim mạch và ung thư, máy chụp mạch, 
máy chụp cắt lớp điện toán, máy chụp cộng huởng từ, máy chụp cắt lớp y khoa đa năng, 
máy siêu âm 4 chiều, máy xạ phẫu dùng để điều trị ung thư, thiết bị xét nghiệm định danh 
vi khuẩn, máy phân tích gen, thiết bị nội soi chẩn đoán chống tiêu hóa, máy bơm đối 
xung động mạch chủ, máy tán sỏi ngoài cơ thể, máy siêu âm dùng để tán thủy tinh thể, 
máy laze điều trị quang đông võng mạc, máy điện châm, bán buôn, bán lẻ dược phẩm và 
thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. 

 
Nhóm 36: Tất cả các dịch vụ dướí đây được cung cấp bởi hoặc cho các bệnh viện trong 
lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu: đầu tư và đóng góp tài chính vào các bệnh viện tư 
và công; quản lý tài chính; dịch vụ thiết lập các quỹ liên quan đến bệnh viện; phân tích tài 
chính; thiết lập các quỹ từ thiện; lập các quỹ chung và đầu tư vốn; tư vấn tài chính; dịch 
vụ huy động vốn; hoạt động ngân hàng; thông tin tài chính; bảo trợ tài chính. 

 
Nhóm 38: Tất cả các dịch vụ dưới đây được cung cấp bởi hoặc cho các bệnh viện trong 
lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu: chuơng trình truyền hình trực tuyến bằng viđêô; 
cung cấp các thiết bị dùng trong mạng hội nghị từ xa và hội nghị viễn truyền để cung cấp 
các dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe; truyền tải viễn tin các thông tin liên quan đến các 
dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe; liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính có liên 
quan đến dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe; dịch vụ gửi tin nhắn/thông điệp liên quan 
đến dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe; cung cấp phòng đàm thoại qua internet và bảng 
thông báo liên quan đến dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe; truyền tải tin nhắn/thông 
điệp và hình ảnh có liên quan đến dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe được hỗ trợ bằng 
máy vi tính. 

 
Nhóm 39: Tổ chức và lập kế hoạch sơ tán trong các trường hợp khẩn cấp và các dịch vụ 

hồi hương người, bệnh nhân và người ốm; dịch vụ vận chuyển cứu thương; dịch vụ cấp 

cứu bằng hàng không; sắp xếp việc vận chuyển và phân phát trang thiết bị y tế, dược 

phẩm bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ; sắp xếp việc dẫn và đưa hành 

khách, sắp xếp việc cho thuê các phương tiện vận chuyển; dịch vụ hỏi đáp về du lịch cho 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
863 

du khách và người xa xứ; sắp xếp việc đổi vé máy bay khẩn cấp; sắp xếp việc vận chuyển 

bệnh nhân bằng xe cấp cứu; sắp xếp việc vận chuyển người bị thương, người ốm, nhân 

viên y tế và y tá; dịch vụ hỏi đáp và thông tin trên mạng liên quan đến những dịch vụ trên. 

 

Nhóm 41: Tất cả các dịch vụ dưới đây được cung cấp bởi hoặc cho các bệnh viện trong 

lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu: đào tạo và giảng dạy liên quan đến các dịch vụ về 

y tế, phẫu thuật và sức khỏe; thông tin giáo dục và giải trí trong lĩnh vực y tế, phẫu thuật 

và sức khỏe; sắp xếp và tổ chức các hội thảo, buổi họp chuyên đề và các phiên họp liên 

quan đến các dịch vụ y tế, phẫu thuật và sức khỏe; tổ chức các buổi triển lãm có mục đích 

giáo dục và văn hóa liên quan đến y tế, phẫu thuật và sức khỏe; dịch vụ xuất bản và phát 

hành trong lĩnh vực y tế, phẫu thuật và sức khỏe; dịch vụ xuất bản sách, tạp chí; dịch vụ 

đào tạo sau đại học, tiến sĩ, chuyên khoa cấp 1 và cấp 2; dịch vụ đào tạo bổ túc ngắn hạn; 

dịch vụ giáo dục; cấp các loại văn bằng theo chức năng của bệnh viện; dịch vụ đào tạo bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế. 

 

Nhóm 42: Tất cả các dịch vụ dưới đây được cung cấp bởi hoặc cho các bệnh viện trong 

lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu: thiết kế hệ thống máy tính trong lĩnh vực y học; 

dịch vụ đo đạc; dịch vụ nghiên cứu; dịch vụ chứng nhận chất lượng và kiểm soát chất 

lượng; dịch vụ nghiên cứu và phát triển cho người khác; định giá, đánh giá và nghiên cứu 

trong lĩnh vực khoa học và y học; dịch vụ lập chương trình máy tính; dịch vụ chuyển giao 

công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật vào lâm sàng. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện; dịch vụ khám và chữa bệnh (dịch vụ y tế); dịch vụ 

bệnh viện; bệnh viện đa khoa; nhà điều dưỡng; điều trị bệnh nội trú, ngoại trú; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn dược phẩm và y tế (bệnh viện); dịch vụ trợ giúp y tế; 

dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ hộ lý; dịch vụ thụ tinh ống nghiệm; dịch vụ ngân hàng máu; dịch 

vụ chăm sóc y tế từ xa; dịch vụ lưu trữ tế bào gốc; dịch vụ ghép tế bào gốc; dịch vụ xét 

nghiệm; các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở người (xét nghiệm X quang và 

thử máu); tư vấn về sử dụng thuốc; vật lý trị liệu; dịch vụ nhãn khoa; dịch vụ tâm thần 

học; dịch vụ nha khoa; dịch vụ ngân hàng tinh trùng dịch vụ sinh sản được hỗ trợ; dịch vụ 

kiểm tra sức khỏe thai nhi; chương trình quản lý trọng lượng cơ thể; dịch vụ nắn khớp 

xương; dịch vụ da liễu; dịch vụ điều dưỡng; dịch vụ phục hồi sức khỏe; liệu pháp điều trị 

bằng lao động; liệu pháp điều trị bằng diễn thuyết; liệu pháp điều trị cai thuốc lá; dịch vụ 

chuẩn đoán bằng hình ảnh và chuẩn đoán bằng siêu âm; dịch vụ tư vấn về dược phẩm và 

thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe; dịch vụ y tế liên quan đến nhi khoa và chống lão hóa; 

điều trị y tế và phẫu thuật di động; dịch vụ liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu 

thuật nhi khoa; dịch vụ chuẩn đoán trước khi sinh; dịch vụ cung cấp thông tin về tiêm 

chủng y tế cho việc du lịch ở nước ngoài; dịch vụ cho thuê trang thiết bị y tế; dịch vụ hình 

ảnh kỹ thuật số trong lĩnh vực y tế, phẫu thuật và sức khỏe; dịch vụ phòng ở tạm thời kết 

hợp với các hoạt động phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chăm sóc y tế, chăm sóc vệ sinh và 

chăm sóc sức khỏe. 
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(210) 4-2016-03789 (220) 17.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần bệnh viện đa 

khoa Hạnh Phúc   (VN) 
Số 234, đường Trần Hưng Đạo (quốc lộ 
91), phường Mỹ Thới, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất phóng xạ dùng để chẩn đoán và điều trị bệnh; thực phẩm 

chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế bao gồm: máy gia tốc dùng để chẩn đoán sớm, theo dõi, đánh giá 
kết quả điều trị và kiểm soát tái phát các bệnh lý về tim mạch và ung thư; máy chụp 
mạch; máy chụp cắt lớp điện toán; máy chụp cộng hưởng từ; máy chụp cắt lớp y khoa đa 
năng; máy siêu âm 4 chiều; máy xạ phẫu dùng để điều trị ung thư; thiết bị xét nghiệm 
định danh vi khuẩn; máy phân tích gen; thiết bị nội soi chẩn đoán chống tiêu hóa; máy 
bơm đối xung động mạch chủ; máy tán sỏi ngoài cơ thể; máy siêu âm dùng để tán thủy 
tinh thể; máy laze điều trị quang đông võng mạc; máy điện châm. 

 
Nhóm 16: Sách giới thiệu dịch vụ; bảng giá dịch vụ (không phải sản phẩm điện tử); sách 
hướng dẫn, pa nô (không phải sản phẩm điện tử); áp phích (không phải sản phẩm điện tử); 
tờ rơi quảng cáo. 

 
Nhóm 25: Quần áo bác sĩ; quần áo bệnh nhân; mũ; dép. 

 
Nhóm 35: Tất cả các dịch vụ dưới đây được cung cấp bởi hoặc cho bệnh viện trong các 
lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu: tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ tư 
vấn kinh doanh chuyên nghiệp; hỗ trợ quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; nghiên 
cứu đối tác kinh doanh; hỗ trợ hoạt động kinh doanh; hỗ trợ các tổ chức đào tạo và trung 
tâm nghiên cứu về nghiên cứu đối tác kinh doanh; tổ chức và thực hiện các chương trình 
chuyên nghiệp hoặc triển lãm có mục đích thương mại và quảng cáo liên quan đến nghiên 
cứu đối tác kinh doanh và thiết lập quan hệ đối tác kinh doanh; khuyến mãi (quảng cáo); 
mua bán thiết bị y tế bao gồm: máy gia tốc dùng để chẩn đoán sớm, theo dõi, đánh giá kết 
quả điều trị và kiểm soát tái phát các bệnh lý về tim mạch và ung thư; máy chụp mạch; 
máy chụp cắt lớp điện toán; máy chụp cộng huởng từ; máy chụp cắt lớp y khoa đa năng; 
máy siêu âm 4 chiều; máy xạ phẫu dùng để điều trị ung thư; thiết bị xét nghiệm định danh 
vi khuẩn; máy phân tích gen; thiết bị nội soi chẩn đoán chống tiêu hóa; máy bơm đối 
xung động mạch chủ; máy tán sỏi ngoài cơ thể; máy siêu âm dùng để tán thủy tinh thể; 
máy laze điều trị quang đông võng mạc; máy điện châm; bán buôn, bán lẻ dược phẩm và 
thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. 

 

Nhóm 36: Tất cả các dịch vụ dướí đây được cung cấp bởi hoặc cho các bệnh viện trong 
lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu: đầu tư và đóng góp tài chính vào các bệnh viện tư 
và công; quản lý tài chính; dịch vụ thiết lập các quỹ liên quan đến bệnh viện; phân tích tài 
chính; thiết lập các quỹ từ thiện; lập các quỹ chung và đầu tư vốn; tư vấn tài chính; dịch 
vụ huy động vốn; hoạt động ngân hàng; thông tin tài chính; bảo trợ tài chính. 
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Nhóm 38: Tất cả các dịch vụ dưới đây được cung cấp bởi hoặc cho các bệnh viện trong 
lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu: chuơng trình truyền hình trực tuyến bằng viđêô; 
cung cấp các thiết bị dùng trong mạng hội nghị từ xa và hội nghị viễn truyền để cung cấp 
các dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe; truyền tải viễn tin các thông tin liên quan đến các 
dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe; liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính có liên 
quan đến dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe; dịch vụ gửi tin nhắn/thông điệp liên quan 
đến dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe; cung cấp phòng đàm thoại qua internet và bảng 
thông báo liên quan đến dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe; truyền tải tin nhắn/thông 
điệp và hình ảnh có liên quan đến dịch vụ y tế và chẩn đoán sức khỏe được hỗ trợ bằng 
máy vi tính. 

 
Nhóm 39: Tổ chức và lập kế hoạch sơ tán trong các trường hợp khẩn cấp và các dịch vụ 
hồi hương người, bệnh nhân và người ốm; dịch vụ vận chuyển cứu thương; dịch vụ cấp 
cứu bằng hàng không; sắp xếp việc vận chuyển và phân phát trang thiết bị y tế, dược 
phẩm bằng đường hàng không, đường biển, đường bộ; sắp xếp việc dẫn và đưa hành 
khách, sắp xếp việc cho thuê các phương tiện vận chuyển; dịch vụ hỏi đáp về du lịch cho 
du khách và người xa xứ; sắp xếp việc đổi vé máy bay khẩn cấp; sắp xếp việc vận chuyển 
bệnh nhân bằng xe cấp cứu; sắp xếp việc vận chuyển người bị thương, người ốm, nhân 
viên y tế và y tá; dịch vụ hỏi đáp và thông tin trên mạng liên quan đến những dịch vụ trên. 

 
Nhóm 41: Tất cả các dịch vụ dưới đây được cung cấp bởi hoặc cho các bệnh viện trong 
lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu: đào tạo và giảng dạy liên quan đến các dịch vụ về 
y tế, phẫu thuật và sức khỏe; thông tin giáo dục và giải trí trong lĩnh vực y tế, phẫu thuật 
và sức khỏe; sắp xếp và tổ chức các hội thảo, buổi họp chuyên đề và các phiên họp liên 
quan đến các dịch vụ y tế, phẫu thuật và sức khỏe; tổ chức các buổi triển lãm có mục đích 
giáo dục và văn hóa liên quan đến y tế, phẫu thuật và sức khỏe; dịch vụ xuất bản và phát 
hành trong lĩnh vực y tế, phẫu thuật và sức khỏe; dịch vụ xuất bản sách, tạp chí; dịch vụ 
đào tạo sau đại học, tiến sĩ, chuyên khoa cấp 1 và cấp 2; dịch vụ đào tạo bổ túc ngắn hạn; 
dịch vụ giáo dục; cấp các loại văn bằng theo chức năng của bệnh viện; dịch vụ đào tạo bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế. 

 
Nhóm 42: Tất cả các dịch vụ dưới đây được cung cấp bởi hoặc cho các bệnh viện trong 
lĩnh vực y học, sức khỏe và nghiên cứu: thiết kế hệ thống máy tính trong lĩnh vực y học; 
dịch vụ đo đạc; dịch vụ nghiên cứu; dịch vụ chứng nhận chất lượng và kiểm soát chất 
lượng; dịch vụ nghiên cứu và phát triển cho người khác; định giá, đánh giá và nghiên cứu 
trong lĩnh vực khoa học và y học; dịch vụ lập chương trình máy tính; dịch vụ chuyển giao 
công nghệ; dịch vụ nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật vào lâm sàng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện; dịch vụ khám và chữa bệnh (dịch vụ y tế); dịch vụ 

bệnh viện; bệnh viện đa khoa; nhà điều dưỡng; điều trị bệnh nội trú, ngoại trú; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tư vấn dược phẩm và y tế (bệnh viện); dịch vụ trợ giúp y tế; 

dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ hộ lý; dịch vụ thụ tinh ống nghiệm; dịch vụ ngân hàng máu; dịch 

vụ chăm sóc y tế từ xa; dịch vụ lưu trữ tế bào gốc; dịch vụ ghép tế bào gốc; dịch vụ xét 

nghiệm; các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở người (xét nghiệm X quang và 

thử máu); tư vấn về sử dụng thuốc; vật lý trị liệu; dịch vụ nhãn khoa; dịch vụ tâm thần 

học; dịch vụ nha khoa; dịch vụ ngân hàng tinh trùng dịch vụ sinh sản được hỗ trợ; dịch vụ 

kiểm tra sức khỏe thai nhi; chương trình quản lý trọng lượng cơ thể; dịch vụ nắn khớp 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
866 

xương; dịch vụ da liễu; dịch vụ điều dưỡng; dịch vụ phục hồi sức khỏe; liệu pháp điều trị 

bằng lao động; liệu pháp điều trị bằng diễn thuyết; liệu pháp điều trị cai thuốc lá; dịch vụ 

chuẩn đoán bằng hình ảnh và chuẩn đoán bằng siêu âm; dịch vụ tư vấn về dược phẩm và 

thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe; dịch vụ y tế liên quan đến nhi khoa và chống lão hóa; 

điều trị y tế và phẫu thuật di động; dịch vụ liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu 

thuật nhi khoa; dịch vụ chuẩn đoán trước khi sinh; dịch vụ cung cấp thông tin về tiêm 

chủng y tế cho việc du lịch ở nước ngoài; dịch vụ cho thuê trang thiết bị y tế; dịch vụ hình 

ảnh kỹ thuật số trong lĩnh vực y tế, phẫu thuật và sức khỏe; dịch vụ phòng ở tạm thời kết 

hợp với các hoạt động phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chăm sóc y tế, chăm sóc vệ sinh và 

chăm sóc sức khỏe. 
 

 
(210) 4-2016-03803 (220) 17.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) INTER-CONTINENTAL HOTELS 

CORPORATION  (US) 

c/o Six Continents Hotels, Inc. Three 

Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346-

2149, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ khách sạn cạnh đường dành cho người đi ô tô 

(motels), dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời, dịch vụ đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nơi lưu trú 

tạm thời; cung cấp thông tin và lên kế hoạch kỳ nghỉ liên quan đến nơi lưu trú; dịch vụ 

cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu (quầy bar), dịch vụ 

quầy cốc-tai; dịch vụ quán cà phê và quán rượu nhỏ; dịch vụ phục vụ thức ăn và đồ uống 

tại chỗ (dịch vụ do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp tiện nghi cho hội thảo, hội họp 

và triển lãm; dịch vụ nhận phòng và trà phòng khách sạn; dịch vụ thông tin điện tử liên 

quan tới khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ; cho thuê ghế, bàn, 

khăn trải bàn, đồ thủy tinh, thiết bị nấu ăn; dịch vụ tư vấn và cố vấn liên quan đến các 

dịch vụ nêu trên.  
 
 

(210) 4-2016-03812 (220) 18.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.9.6 (540) 

  

(731) Châu Đức Thắng  (VN) 
525/23 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi đen, nước cốt tỏi đen.  
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(210) 4-2016-03818 (220) 18.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) MERRYVALE LIMITED   (BZ) 

1 Mapp Street, Belize City, BELIZE  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính và phần mềm máy tính, bao gồm phần mềm có thể tải 

xuống được từ internet; các ứng dụng di động dùng cho điện thoại di động, máy tính bảng 
và thiết bị cầm tay khác; hệ thống máy tính tương tác, tất cả liên quan đến hoặc dùng cho 
chơi cờ bạc hay cá cược, vui chơi và dịch vụ giải trí, trò chơi, thẻ trò chơi, trò chơi lô tô, 
trò chơi casino và cá cược thể thao; thẻ tín dụng; thẻ trả trước thẻ từ; thẻ thanh toán, thẻ 
giảm giá và thẻ, đã được mã hóa; thẻ khách hàng trung thành (thẻ đã được mã hoá); thẻ để 
sử dụng liên quan đến các chương trình khuyến mãi (thẻ đã được mã hoá).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; hoạt động văn hóa thể thao; dịch vụ chơi game, đánh bạc và cá 
cược trực tuyến; các dịch vụ cho hoạt động chơi lô tô bằng máy tính, mạng lưới chơi lô tô 
trực tuyến, máy đánh bạc ảo có khe đút xu và các trò chơi đối kháng khác; cá cược thể 
thao và xổ số và các dịch vụ cá cược thể thao trên các trang mạng trực tuyến; trò chơi 
casino bao gồm các trò chơi đánh bài, đánh bài cho tiền vào khe đút xu của máy đánh bài, 
các trò chơi lô tô, xì lát (trò chơi blackjack), trò chơi keno, đánh bài bacara, thẻ cào, trò 
chơi poker và cược thể thao; các dịch vụ mạng chơi bài poker; hội chơi bài nhiều thành 
viên được tạo ra thông qua phương tiện internet; tổ chức, hình thành và giới thiệu các giải 
đấu, cuộc thi, trò chơi và sự kiện giải trí và văn hoá thể thao; dịch vụ giải trí và giải trí 
tương tác; bao gồm việc cung cấp tất cả các dịch vụ đã nêu bằng phương tiện công nghệ 
khác nhau, bao gồm không hạn chế ở các phương tiện truyền hình, truyền hình tượng tác, 
điện thoại, các thiết bị di động và thiết bị cầm tay hoặc được cung cấp trực tuyến từ dữ 
liệu máy tính, hoặc qua internet; tổ chức dịch vụ giải trí, trò chơi giải trí, cuộc thi, trò 
chơi, cờ bạc, cá cược, thẻ trò chơi, cá cược thể thao và xổ số; các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn 
và cung cấp thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-03846 (220) 18.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 2.9.14; 2.9.19; 10.5.25 
(591) Bạc, trắng, vàng, xanh nước biển, xanh 

da trời đậm, xanh da trời nhạt, xanh ngọc 
đậm, xanh ngọc nhạt, ghi, tím, hồng 
nhạt, hồng đậm, đen, nâu nhạt 

(731) LRC PRODUCTS LIMITED   (GB) 
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, 
England  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để chăm sóc bàn chân, bàn tay, 

móng tay, cơ thể và da và dùng để trang điểm; kem (mỹ phẩm), mỹ phẩm dạng gel, nước 
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thơm (mỹ phẩm), dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm, nhựa thơm dùng làm mỹ phẩm, phấn 
trang điểm, phấn rôm và mỹ phẩm dạng xịt dùng cho bàn chân, bàn tay, móng tay, cơ thể 
và da; chế phẩm mỹ phẩm không tẩm thuốc dùng để điều trị, chăm sóc, làm sạch, làm dịu, 
tái tạo và thư giãn bàn chân, bàn tay, móng tay, cơ thể và da; chế phẩm mỹ phẩm không 
tẩm thuốc dùng để tắm dạng muối, dạng dầu và dạng ngâm; dầu cho móng tay; mỹ phẩm 
dùng để ngâm trong nước dạng viên nén dùng cho mục đích vệ sinh; chế phẩm vệ sinh 
không tẩm thuốc; chất khử mùi dùng cho người; kem khử mùi dùng cho người, gel khử 
mùi dùng cho người, nước thơm khử mùi dùng cho người, phấn khử mùi dùng cho người, 
phấn rôm khử mùi dùng cho người và chế phẩm xịt khử mùi dùng cho người; chất khử 
mùi làm thơm chân tẩm vào đế trong của giày, chất khử mùi cho bàn chân (chế phẩm vệ 
sinh không dùng cho mục đích y tế); tất cả các sản phẩm nói trên dùng để chăm sóc bàn 
chân, móng tay và chân. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ và đồ dùng gia đình sử dụng bằng tay dùng để cắt sửa hoặc chăm sóc 
móng tay, móng chân; dụng cụ cầm tay để loại bỏ da cứng; dụng cụ cầm tay dùng để tẩy 
tế bào chết cho da; con lăn giũa chân để loại bỏ da cứng; con lăn giũa chân dùng để tẩy tế 
bào chết cho da; dụng cụ bấm móng, giũa móng, giũa chân, kéo, nhíp; công cụ, dụng cụ 
và dụng cụ cầm tay chăm sóc bàn chân và da; dụng cụ cầm tay dùng để loại bỏ da khô 
cứng; dụng cụ cầm tay dùng để tẩy tế bào chết cho da; giũa chân điện tử; giũa móng tay 
điện tử; con lăn giũa chân điện tử; con lăn thay thế cho giũa chân điện tử; con lăn giũa 
móng tay điện tử; con lăn thay thế cho giũa móng tay điện tử; bộ phận và phụ kiện cho 
các sản phẩm nêu trên. 

 

 
(210) 4-2016-03856 (220) 18.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 14.5.21; 14.5.23 
(731) ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD   (CN) 

Damaiyu Economic Investment Zone, 
Yuhuan County, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Vòng đệm bằng kim loại; đồ chứa đựng bằng kim loại (dùng để lưu kho, vận 

chuyển); móc treo bằng kim loại; đinh; móc sắt (thanh quặp hai đầu); đinh vít bằng kim 
loại.  

 
Nhóm 07: Thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy 
ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình; cái đánh kem chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy xay dùng cho nhà bếp; 
máy đập chạy điện; máy nhào bột; máy cắt bánh mỳ; máy rửa bát đĩa; thiết bị cơ điện để 
chế biến thực phẩm; máy hút bụi chân không; máy xay cà phê ngoài loại vận hành bằng 
tay; máy chế biến thức ăn dùng điện. 

 
Nhóm 08: Dao; bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); dụng cụ thái rau củ; kéo; kéo xén (tông đơ) để 
cạo râu; dụng cụ bấm móng, dùng điện hoặc không dùng điện; bàn là; dụng cụ cầm tay để 
uốn tóc, dụng cụ cắt (công cụ cầm tay); dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ vặt 
lông, dùng điện và không dùng điện; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dụng cụ uốn lông mi; 
bàn là để tạo nếp gấp. 
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Nhóm 09: Cân; máy ghi thời gian (thiết bị ghi thời gian); thiết bị báo động, chương trình 
máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị giám 
sát dùng điện. 

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị xông hơi cho mục đích y tế; găng tay dùng để xoa 
bóp, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; khăn trải giường vô trùng, 
dùng trong phẫu thuật. 

 
Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng, dùng điện; chảo áp suất dùng điện; nồi hấp (nồi áp suất 
dùng điện); ấm đun nước dùng điện; tấm sưởi ấm; thiết bị nướng; bếp nấu; nồi hấp thực 
phẩm dùng điện, chảo rán dùng điện; lò nướng; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); thiết bị 
sưởi ấm chạy điện, thiết bị nấu bếp (lò); mỏ đốt dùng khí; chụp hút khói dùng cho nhà 
bếp; thiết bị khử trùng; thiết bị làm nóng nước; bình nước nóng cho nhà tắm; lò sưởi, dùng 
điện; máy sấy tóc thiết bị phun hơi nước làm phẳng vải; nồi áp suất (nồi hấp), dùng điện; 
máy pha cà phê, dùng điện; máy làm bánh mỳ; thiết bị phun hơi nước vào mặt (tắm hơi); 
thiết bị điều hòa không khí; quạt điện dùng cho cá nhân; nồi đa năng; thiết bị, khử trùng; 
thiết bị lọc không khí; thiết bị sấy. thiết bị giữ ẩm cho bộ tản nhiệt trung tâm; hệ thống và 
thiết bị nấu nướng; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước; thiết bị sưởi bỏ túi; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống điều hòa không khí.    

 
Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện chảo để rán; 
vạc để nấu; xoong hầm thịt; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng); chảo bằng đất nung; bát thủy 
tinh; bát đĩa bằng sành, bình đung nước nóng, không làm nóng bằng điện; nồi hấp (nồi áp 
suất) không dùng điện; đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; phích đựng chất lỏng; ấm 
đun nước, không dùng điện; cốc để uống; bình cách nhiệt; túi giữ nhiệt đồ đựng cách 
nhiệt dùng cho đồ uống; thùng chứa cách nhiệt; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; chậu 
(đồ chứa đựng); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; thớt để cắt dùng cho nhà 
bếp; vật dụng mở nút chai, dùng điện và không dùng điện; dụng cụ để giữ nguyên dạng 
cavát; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; vật dụng giữ bàn là; bàn để là; dụng cụ mỹ 
phẩm; lược điện; lược thưa để chải tóc; chổi dụng cụ đánh kem, không sử dụng điện cho 
mục đích gia dụng; dụng cụ nhà bếp; nồi áp suất (nồi hấp), không dùng điện; nồi nấu 
không dùng điện; nồi hấp thực phẩm, không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; 
lược; bàn chải đánh răng; chén; đồ gốm cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 26: Lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; giấy dùng để uốn xoăn tóc; cái kẹp để 
uốn xoăn tóc, đăng ten- ren làm viền; đồ trang trí tóc; khóa kéo. 

 

 
(210) 4-2016-03857 (220) 18.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD   (CN) 

Damaiyu Economic Investment Zone, 
Yuhuan County, Zhejiang Province, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Vòng đệm bằng kim loại; đồ chứa đựng bằng kim loại (dùng để lưu kho, vận 

chuyển); móc treo bằng kim loại; đinh; móc sắt (thanh quặp hai đầu); đinh vít bằng kim 
loại.   
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Nhóm 07: Thiết bị cơ điện để chế biến đồ uống; máy dùng cho nhà bếp, dùng điện; máy 
ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình; cái đánh kem chạy điện dùng cho mục đích gia dụng; máy xay dùng cho nhà bếp; 
máy đập chạy điện, máy nhào bột, máy cắt bánh mỳ; máy rửa bát đĩa; thiết bị cơ điện để 
chế biến thực phẩm; máy hút bụi chân không; máy xay cà phê ngoài loại vận hành bằng 
tay; máy chế biến thức ăn dùng điện. 

 
Nhóm 08: Dao; bộ đồ ăn (dao, dĩa và thìa); dụng cụ thái rau củ; kéo; kéo xén (tông đơ) để 
cạo râu; dụng cụ bấm móng, dùng điện hoặc không dùng điện; bàn là; dụng cụ cầm tay để 
uốn tóc, dụng cụ cắt (công cụ cầm tay); dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ vặt 
lông dùng điện và không dùng điện; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dụng cụ uốn lông mi; 
bàn là để tạo nếp gấp. 

 
Nhóm 09: Cân; máy ghi thời gian (thiết bị ghi thời gian); thiết bị báo động, chương trình 
máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị giám 
sát dùng điện. 

 
Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp; thiết bị xông hơi cho mục đích y tế; găng tay dùng để xoa 
bóp, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; khăn trải giường vô trùng, 
dùng trong phẫu thuật. 

 
Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng, dùng điện; chảo áp suất dùng điện; nồi hấp (nồi áp suất 
dùng điện); ấm đun nước dùng điện; tấm sưởi ấm; thiết bị nướng; bếp nấu; nồi hấp thực 
phẩm dùng điện, chảo rán dùng điện; lò nướng; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); thiết bị 
sưởi ấm chạy điện, thiết bị nấu bếp (lò); mỏ đốt dùng khí; chụp hút khói dùng cho nhà 
bếp; thiết bị khử trùng; thiết bị làm nóng nước; bình nước nóng cho nhà tắm; lò sưởi, dùng 
điện; máy sấy tóc thiết bị phun hơi nước làm phẳng vải; nồi áp suất (nồi hấp), dùng điện; 
máy pha cà phê, dùng điện; máy làm bánh mỳ; thiết bị phun hơi nước vào mặt (tắm hơi); 
thiết bị điều hòa không khí; quạt điện dùng cho cá nhân; nồi đa năng; thiết bị, khử trùng; 
thiết bị lọc không khí; thiết bị sấy. thiết bị giữ ẩm cho bộ tản nhiệt trung tâm; hệ thống và 
thiết bị nấu nướng; máy và thiết bị làm sạch không khí; thiết bị và máy móc để làm sạch 
nước; thiết bị sưởi bỏ túi; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống điều hòa không khí. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện chảo để rán; 
vạc để nấu xoong hầm thịt; vỉ nướng (dụng cụ nấu nướng); chảo bằng đất nung; bát thủy 
tinh; bát đĩa bằng sành, bình đung nước nóng, không làm nóng bằng điện; nồi hấp (nồi áp 
suất) không dùng điện, đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực phẩm; phích đựng chất lỏng; ấm 
đun nước, không dùng điện, cốc để uống; bình cách nhiệt; túi giữ nhiệt đồ đựng cách 
nhiệt dùng cho đồ uống; thùng chứa cách nhiệt; bộ đồ ăn, ngoại trừ dao. dĩa và thìa, chậu 
(đồ chứa đựng); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thớt để cắt dùng cho nhà 
bếp; vật dụng mở nút chai, dùng điện và không dùng điện; dụng cụ để giữ nguyên dạng 
cavát; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; vật dụng giữ bàn là; bàn để là, dụng cụ mỹ 
phẩm; lược điện; lược thưa để chải tóc; chổi dụng cụ đánh kem, không sử dụng điện cho 
mục đích gia dụng, dụng cụ nhà bếp; nồi áp suất (nồi hấp) không dùng điện; nồi nấu 
không dùng điện; nồi hấp thực phẩm, không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; 
lược; bàn chải đánh răng; chén; đồ gốm cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 26: Lô uốn tóc không phải dụng cụ cầm tay; giấy dùng để uốn xoăn tóc; cái kẹp để 
uốn xoăn tóc, đăng ten- ren làm viền; đồ trang trí tóc; khóa kéo. 
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(210) 4-2016-03863 (220) 18.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MACDERMID AGRICULTURAL 

SOLUTIONS, INC.   (US) 
245 Freight Street, Waterbury, 
Connecticut 06702, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng cho ứng dụng kiểm soát sinh học được sử dụng trong 

nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăm sóc cỏ và cây cảnh và/hoặc nhà vườn, cụ thể là 
chất/tác nhân sinh học có nguồn gốc tự nhiên dùng để tối ưu hóa dinh dưỡng thực vật, và 
để tăng cường sức sống, sản lượng và chất lượng cây trồng. 

 
Nhóm 05: Chất hun khói (để tiêu diệt sâu bọ, côn trùng) dùng trong nông nghiệp, làm 
vườn và nhà vườn; chất diệt cỏ, chất diệt nấm, thuốc trừ sâu, chất diệt loài gây hại, và chế 
phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại, tất cả được sử dụng trong trong nông nghiệp, làm vườn, lâm 
nghiệp, chăm sóc cỏ và cây cảnh và/hoặc nhà vườn; chế phẩm sinh học dùng cho ứng 
dụng kiểm soát sinh học được sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăm 
sóc cỏ và cây cảnh và/hoặc nhà vườn, cụ thể là chất/tác nhân sinh học có nguồn gốc tự 
nhiên dùng để kiểm soát loài gây hại. 

 

 
(210) 4-2016-03890 (220) 18.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86730294 19.08.2015 US 

(531) 18.1.5; 18.1.23 
(731) PERAM LLC  (US) 

1318 Lititz Pike, Lancaster, 
Pennsylvania 17601, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Săm xe chưa được bơm hơi/săm xe đặc.  
 

Nhóm 25: Quần áo/trang phục.  
 

 
(210) 4-2016-03891 (220) 18.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 2015-079404 19.08.2015 JP 

2015-116249 26.11.2015 JP 
(731) XYMAX CORPORATION  (JP) 

1-1-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-
0052, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và quảng bá; dịch vụ xúc tiến bán các sản phẩm và dịch vụ 
cho người khác thông qua việc quản lý bán hàng và các chiến dịch quảng cáo khuyến mại 
bao gồm tem thưởng hàng (phiếu quà tặng); dịch vụ phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư 
vấn kinh doanh; dịch vụ phân tích hoặc nghiên cứu thị trường; dịch vụ cung cấp thông tin 
bán hàng thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh khách sạn; dịch vụ đón tiếp khách tại 
các tòa nhà (hưởng quyền ưu tiên theo Đơn số 2015-079404 ngày 19/08/2015 tại Nhật 
Bản). 

 

Nhóm 36: Dịch vụ mua bán chứng khoán, dịch vụ đại lý môi giới chứng khoán, chỉ số 
chứng khoán kỳ hạn, quyền chọn chứng khoán, và thị trường chứng khoán kỳ hạn quốc tế; 
dịch vụ môi giới liên quan đến đăng ký chào mua hoặc chào bán chứng khoán; dịch vụ 
quản lý tòa nhà; dịch vụ đại lý thuê hoặc cho thuê tòa nhà; dịch vụ thuê hoặc cho thuê tòa 
nhà; dịch vụ mua bán tòa nhà; dịch vụ đại lý mua bán tòa nhà; dịch vụ định giá bất động 
sản; dịch vụ quản lý đất đai; dịch vụ đại lý thuê hoặc cho thuê đất đai; dịch vụ cho thuê 
đất đai; dịch vụ mua bán đất đai; dịch vụ đại lý mua hoặc bán đất đai; dịch vụ cung cấp 
thông tin tòa nhà hoặc đất đai [thông tin bất động sản] (phần dịch vụ này hưởng quyền ưu 
tiên theo Đơn số 2015-079404 ngày 19/08/2015 tại Nhật Bản); dịch vụ quản lý quỹ bất 
động sản; dịch vụ đầu tư quỹ bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến kỹ 
năng quản lý bất động sản (phần dịch vụ này hưởng quyền ưu tiên theo Đơn số 2015-
116249 ngày 26/11/2015 tại Nhật Bản). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng ô tô; dịch vụ xếp hàng hóa vào kho; dịch vụ giữ an toàn 
tạm thời tài sản cá nhân; dịch vụ lưu kho tạm thời hàng hóa; dịch vụ bãi đỗ xe; dịch vụ 
điều hành bãi đỗ xe; dịch vụ cho thuê xe; dịch vụ điều hành du lịch; dịch vụ dẫn đoàn du 
lịch; dịch vụ đặt chỗ và sắp xếp chuyến du lịch [không bao gồm chỗ ở] (hưởng quyền ưu 
tiên theo Đơn số 2015-079404 ngày 19/08/2015 tại Nhật Bản). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn trong lĩnh vực nghệ thuật, thủ công, thể thao 
hoặc kiến thức chung; dịch vụ sắp xếp, điều hành và tổ chức hội thảo; dịch vụ cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ thư viện tra cứu các tác phẩm văn học và tài liệu lưu trữ; 
dịch vụ cho thuê sách; dịch vụ sản xuất phim trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí 
hoặc thể thao [không bao gồm phim điện ảnh hoặc chương trình truyền hình và phim 
quảng cáo hay quảng bá]; dịch vụ cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ cung cấp tiện nghi 
cho phim ảnh, buổi biểu diễn, kịch, âm nhạc hoặc buổi giáo dục đào tạo; dịch vụ phiên 
dịch và dịch thuật (hưởng quyền ưu tiên theo Đơn số 2015-079404 ngày 19/08/2015 tại 
Nhật Bản). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ đại lý đặt trước chỗ ở; dịch vụ cung 
cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ cho thuê phòng hội nghị; dịch vụ cho thuê tiện nghi cho 
buổi triển lãm (hưởng quyền ưu tiên theo Đơn số 2015-079404 ngày 19/08/2015 tại Nhật 
Bản). 

 

 
(210) 4-2016-03907 (220) 19.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Xíu  (VN) 
993 Nguyễn Xiển, khu phố Long Bửu, 
phường Long Bình, quận 09, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Cầu dao điện. 
 

 
(210) 4-2016-03943 (220) 19.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) ONWARD HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
10-5, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý; đồ trang sức bằng đá quý; đồ trang 

sức từ đá quý nhân tạo; dụng cụ bấm giờ và đo thời gian; đồng hồ; dây chuyền (đồ trang 
sức); hộp đựng đồng hồ; dây đeo đồng hồ; vòng đeo tay (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang 
sức); hoa tai; vòng cổ (đồ trang sức); khuy măng sét; ghim cài ca vát; vòng đeo chìa khóa 
(đồ nữ trang rẻ tiền); đồ nữ trang rẻ tiền (đồ trang sức).  

 
Nhóm 18: Da và vật liệu giả da; da động vật, chưa thuộc; vali và túi du lịch; ô, lọng và 
gậy chống; roi da, bộ yên cương và yên cương; cặp da; ba lô, túi xách dùng cho người leo 
núi; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; cặp đựng giấy tờ tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi 
nhỏ bằng da thuộc để bao gói; túi xách tay; bao để móc chìa khóa (bằng da); ví bỏ túi và 
túi nhỏ bằng da thuộc dùng để bao gói; ví đựng tiền; ba lô; cặp học sinh; vali; bộ đồ du 
lịch bằng da; vali du lịch, vali (hành lý); vali xách tay; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ 
bên trong); túi xách tote (là loại túi lớn có dây xách song song nhau nối từ hai bên thành 
túi); túi khoác vai.  

 

 
(210) 4-2016-03944 (220) 19.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.2; 24.15.3; 24.15.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Technology 
Onext Việt Nam Group  (VN) 
Số 43, ngõ 121, đường Sài Đồng, phường 
Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay đa năng (điện). 
 

Nhóm 10: Gối mát-xa (dùng điện). 

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc nước RO (điện), chảo đa năng (điện), nồi áp suất đa năng (điện), 
ấm điện.  

 

Nhóm 21: Chổi lau nhà đa năng.  
 

Nhóm 28: Máy chạy bộ đa năng.  
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(210) 4-2016-03945 (220) 19.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) RIO BLANCO SPA  (CL) 

Alonso de Monroy No.2677, Piso 4, 
Vitacura, Santiago, Chile  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi và rau tươi.  

 

 
(210) 4-2016-03946 (220) 19.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.3.3; A5.7.23; A5.3.14; 5.7.21 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh lá 
(731) RIO BLANCO SPA  (CL) 

Alonso de Monroy No.2677, Piso 4, 
Vitacura, Santiago, Chile  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi và rau tươi.  

 

 
(210) 4-2016-03947 (220) 19.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.3.3; 5.7.21; A5.7.23; A5.3.14 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh lá 
(731) RIO BLANCO SPA  (CL) 

Alonso de Monroy No.2677, Piso 4, 
Vitacura, Santiago, Chile  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi và rau tươi.  

 

 
(210) 4-2016-03948 (220) 19.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14; A25.3.3; 5.7.21; A5.7.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá 
(731) RIO BLANCO SPA  (CL) 

Alonso de Monroy No.2677, Piso 4, 
Vitacura, Santiago, Chile  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi và rau tươi.  
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(210) 4-2016-03964 (220) 19.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 40-2015-0061983 20.08.2015 KR 

(531) 3.7.17; 24.1.1; 24.9.1; 23.1.1 
(591) Nâu, xám, vàng, đen, trắng 
(731) JELLYOASIS INC.   (KR) 

#1410 Namsung Plaza, Digital-ro 130, 
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi nhập vai; 

phần mềm trò chơi thực tế ảo; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải về; phần mềm 
trò chơi có thể tải về dùng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng cho điện thoại 
thông minh; chương trình trò chơi trực tuyến; chương trình trò chơi máy vi tính, ghi sẵn; 
xuất bản phẩm điện tử có thể tải về; tài liệu điện tử có thể tải về; phiếu giảm giá mua hàng 
(điện tử) có thể tải về: phiếu giảm giá mua hàng điện tử; bản ghi hình kỹ thuật số có thể 
tải về; thiết bị liên lạc có thể mang theo; webcam (máy quay viđêô); bàn phím; chuột 
dùng cho máy vi tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính. 

 

 
(210) 4-2016-03969 (220) 19.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16; 4.5.1 
(731) Nguyễn Thị Lan Vy   (VN) 

26 Phạm Tu, phường Hương Long, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Chương trình biểu diễn nghệ thuật như trình diễn trực tiếp thời trang; tổ chức 

các chương trình biểu diễn văn hóa thời trang và sân khấu. 
 

 
(210) 4-2016-03987 (220) 19.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần địa ốc-cáp 

điện Thịnh Phát  (VN) 
144A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; dây cáp thông tin, dây điện bọc nhựa; hộp choá đèn 
chiếu sáng; dây cáp quang; sợi câp quang học; dây cáp đồng trục truyền hình (dùng để 
truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh), dây cáp mạng máy vi tính; dây loa; ống gân (ống 
luồn dây điện). 

 

Nhóm 17: ống gân (ống xả nước máy giặt, ống xả nước máy lạnh (máy điều hòa), tất cả 
đều bằng nhựa mềm và không phải là bộ phận của máy móc), ống nhựa mềm. 

 
Nhóm 19: Tấm nhựa ốp tường. 

 
Nhóm 25: Quần áo. 

 
Nhóm 35: Mua bán dây cáp điện; mua bán hóa chất; mua bán kim loại màu; mua bán vật 
tư ngành điện, thiết bị ngành điện, phụ kiện ngành điện bao gồm:  mua bán đèn led máy 
may đế từ tính, đèn pin sạc chống nước, đèn pin, đèn pin đeo trán, ổ cắm điện nhiều đầu 
cắm, bộ ổ cắm đơn, bộ ổ cắm đôi, thiết bị điều khiển điện, đèn led, đèn chiếu xa, đèn 
chiếu rộng, đèn chùm, bộ công tắc; mua bán thiết bị công nghiệp, máy công nghiệp bao 
gồm: máy thu dây, máy sang dây (đánh cuốn) dùng trong dây chuyền để sản xuất dây cáp 
điện, máy kéo dùng trong dây chuyền để sản xuất dây cáp điện, máy đùn chất dẻo, dây 
chuyền máy xoắn, khuôn ghép lõi dây cáp điện bằng thép dùng cho máy xoắn dây điện, 
máy xả dây dùng cho sản xuất dây cáp điện, máy rải dây dùng cho sản xuất dây cáp điện; 
mua bán: thiết bị khai khoáng, máy khai khoáng, thiết bị lâm nghiệp, máy lâm nghiệp, 
thiết bị xây dựng, máy xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội 
thất; quản lý dự án xây dựng. 

 

Nhóm 36: Mua bán nhà ở; môi giới bất động sản; cho thuê đất đã xây dựng hạ tầng đầy 
đủ (điện, nước, giao thông) trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và trong khu công 
nghệ cao; cho thuê mặt bằng; cho thuê nhà xưởng; đầu tư vốn xây dựng hạ tầng khu công 
nghiệp; đầu tư vốn xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; đầu tư vốn xây dựng hạ tầng khu 
công nghệ cao. 

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây lắp đường dây điện đến 110KV, xây dựng công 
nghiệp; san lấp mặt bằng; tư vấn thi công xây dựng; xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 
nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 
nghệ cao; khai thác khoáng sản. 

 

(210) 4-2016-03988 (220) 19.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần địa ốc-cáp 

điện Thịnh Phát   (VN) 
144A Hồ Học Lãm, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện; dây cáp thông tin, dây điện bọc nhựa; hộp choá đèn 

chiếu sáng; dây cáp quang; sợi câp quang học; dây cáp đồng trục truyền hình (dùng để 
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truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh), dây cáp mạng máy vi tính; dây loa; ống gân (ống 
luồn dây điện). 

 

Nhóm 17: ống gân (ống xả nước máy giặt, ống xả nước máy lạnh (máy điều hòa), tất cả 
đều bằng nhựa mềm và không phải là bộ phận của máy móc), ống nhựa mềm.  

 
Nhóm 19: Tấm nhựa ốp tường. 

 
Nhóm 25: Quần áo. 

 
Nhóm 35: Mua bán dây cáp điện; mua bán hóa chất; mua bán kim loại màu; mua bán vật 
tư ngành điện, thiết bị ngành điện, phụ kiện ngành điện bao gồm:  mua bán đèn led máy 
may đế từ tính, đèn pin sạc chống nước, đèn pin, đèn pin đeo trán, ổ cắm điện nhiều đầu 
cắm, bộ ổ cắm đơn, bộ ổ cắm đôi, thiết bị điều khiển điện, đèn led, đèn chiếu xa, đen 
chiếu rộng, đèn chùm, bộ công tắc; mua bán thiết bị công nghiệp, máy công nghiệp bao 
gồm: máy thu dây, máy sang dây (đánh cuốn) dùng trong dây chuyền để sản xuất dây cáp 
điện, máy kéo dùng trong dây chuyền để sản xuất dây cáp điện, máy đùn chất dẻo, dây 
chuyền máy xoắn, khuôn ghép lõi dây cáp điện bằng thép dùng cho máy xoắn dây điện, 
máy xả dây dùng cho sản xuất dây cáp điện, máy rải dây dùng cho sản xuất dây cáp điện; 
mua bán: thiết bị khai khoáng, máy khai khoáng, thiết bị lâm nghiệp, máy lâm nghiệp, 
thiết bị xây dựng, máy xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội 
thất; quản lý dự án xây dựng. 

 
Nhóm 36: Mua bán nhà ở; môi giới bất động sản; cho thuê đất đã xây dựng hạ tầng đầy 
đủ (điện, nước, giao thông) trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và trong khu công 
nghệ cao; cho thuê mặt bằng; cho thuê nhà xưởng; đầu tư vốn xây dựng hạ tầng khu công 
nghiệp; đầu tư vốn xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; đầu tư vốn xây dựng hạ tầng khu 
công nghệ cao. 

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng; xây lắp đường dây điện đến 110KV, xây dựng công 
nghiệp; san lấp mặt bằng; tư vấn thi công xây dựng; xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 
nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng khu công 
nghệ cao; khai thác khoáng sản. 

 

 
(210) 4-2016-03992 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đá quý vàng 
ngọc HAVNA  (VN) 
70 Ngô Thì Nhậm, phường Ngô Thì 
Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường thô hoặc bán thành phẩm.  
 

Nhóm 07: Máy chế tác vàng bạc, chế tác đá quý; máy nổ phát điện.  
 

Nhóm 35: Buôn bán lương thực, thực phẩm; buôn bán phương tiện giao thông, máy móc 
linh kiện, phương tiện trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp; buôn bán máy 
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móc, linh kiện, phương tiện trong lĩnh vực công nghiệp như máy nổ, máy phát điện, mắt 
cắt, máy cưa, máy tiện, máy mài; mua bán vàng bạc; mua bán đá quý; mua bán đồ thủ 
công mỹ nghệ; mua bán kim loại, quặng kim loại; mua bán khoáng sản; môi giới tuyển 
dụng lao động.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; tư vấn đầu tư tài 
chính.  

 
Nhóm 37: Khai thác quặng quý hiếm (trừ các loại nhà nước cấm); khai thác khoáng sản 
(trừ các loại nhà nước cấm); xây dựng dân dụng; giao thông thủy lợi; san lấp mặt bằng hạ 
tầng cơ sở.  

 
Nhóm 39: Lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch [đại lí 
bán vé máy bay, cho thuê xe du lịch, làm visa]; vận chuyển hành khách; vận tải hàng hóa.  

 
Nhóm 40: Rèn dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; gia công cơ khí, xử lý và tráng 
phủ kim loại; chế biến khoáng sản [cho người khác]; gia công chế tác vàng bạc.  

 
Nhóm 41: Tư vấn du học; tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật, vui chơi, giải trí 
(karaoke, thể thao).  

 
Nhóm 42: Kiểm tra và phân tích kĩ thuật.  

 
Nhóm 44: Đánh bắt thủy sản; ươm nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi gia súc.  

 

 
(210) 4-2016-03999 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Phương Nam  (VN) 
Số nhà 81, ngõ 173, đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2016-04021 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại và đầu tư Ngọc 
Anh  (VN) 
Số 97, đường Thái Phiên, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 
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(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện, quạt điện, dụng cụ đun nước bằng điện.  
 

 
(210) 4-2016-04024 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Trần Bích Liên  (VN) 
Xóm 1 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng 

cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-04025 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Trần Bích Liên  (VN) 
Xóm 1 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sản phẩm chăm sóc sắc đẹp có nguồn gốc tự nhiên.  
 

 
(210) 4-2016-04044 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.17; 2.9.14; A2.9.15; 25.1.6 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh dương,  

xanh dương nhạt, trắng, cam, đỏ, vàng 

đậm, vàng nhạt, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Nhất 
Tâm Phát  (VN) 
Lô 244 khu dịch vụ Xa La, phường Phúc 

La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các thực phẩm dùng trong y tế.  

 
Nhóm 29: Sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2016-04045 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.17; 25.1.6 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, xanh dương,  

xanh dương nhạt, trắng, cam, đỏ, vàng 
đậm, vàng nhạt, xanh tím than, trắng, 
đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Nhất 
Tâm Phát   (VN) 
Lô 244 khu dịch vụ Xa La, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các thực phẩm dùng trong y tế.  
 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-04046 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; 2.9.14; A2.9.15; 1.15.15 
(591) Xanh dương nhạt, xanh lá cây, xanh 

nước biển, xanh da trời, trắng, cam, đỏ, 
vàng đậm, vàng nhạt, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Nhất 
Tâm Phát   (VN) 
Lô 244 khu dịch vụ Xa La, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các thực phẩm dùng trong y tế.  
 

Nhóm 29: Sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-04047 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.17; A26.11.12 
(591) Xanh lá nhạt, xanh lá cây, xanh nước 

biển, xanh da trời, trắng, cam, đỏ, vàng 
đậm, vàng nhạt, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Nhất 
Tâm Phát  (VN) 
Lô 244 khu dịch vụ Xa La, phường Phúc 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các thực phẩm dùng trong y tế.   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
881 

Nhóm 29: Sản phẩm làm từ sữa.  
 

 
(210) 4-2016-04056 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.5; 26.1.1 

(731) YAMAGUCHI ELECTRIC INDUSTRY 

CO., LTD   (JP) 

3-11-9 Ikejiri, Setagaya-ku, Tokyo 154-

0001, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Các phụ tùng cho động cơ chủ lực không dùng điện (không dùng cho cối xay 

nước và cối xay gió); cuộn dây đánh lửa cho động cơ ô tô; bu-gi cho động cơ ô tô; bộ chia 

điện (cho động cơ); nắp chụp bộ chia điện (cho động cơ); rô tô bộ chia điện (cho động 

cơ); nắp chụp bu-gi. 

 

Nhóm 12: Các bộ phận linh kiện cơ khí cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ chủ 

lực không dùng điện cho phương tiện giao thông trên bộ (không bao gồm các phụ tùng 

của chúng); xe ô tô và các bộ phận, phụ kiện của chúng; động cơ đốt trong dành cho xe « 

tô; phanh xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2016-04107 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.1.6; 26.1.4; 2.1.1; A2.1.24 

(731) Doanh nghiệp tư nhân đông 
nam dược Bàng Thái   (VN) 
416/15/3 Dương Quảng Hàm, phường 5, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Cao xương động vật; rượu thuốc [thực phẩm chức năng dùng để bồi bổ cơ thể 

dùng cho mục đích y tế]; thuốc bổ [dược phẩm]; dược phẩm; dược thảo; thực phẩm chức 

năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.   

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn [trừ bia]; rượu mạnh [đồ uống]; rượu vang; rượu mật ong; đồ 

uống được chưng cất; đồ uống hoa quả có cồn. 
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(210) 4-2016-04108 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) ZHANG XIAO HUI   (CN) 

No. 3, Street 8, Xin Xing Zhai Qian 

Zone, Gurao Town, Chaoyang District, 

Shantou City, Guangdong Province, 

China  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; quần đùi; quần áo; giày; mũ; tất dài. 
 

 
(210) 4-2016-04113 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.9.14 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh da 

trời, vàng, cam, hồng nhạt 

(731) Hội nông dân huyện Hòn Đất  
(VN) 
Thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 31: Quả bí tươi (trái bí tươi). 

 

 
(210) 4-2016-04119 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.14 

(731) DSWISS (HK) LIMITED   (HK) 

Rm 405, 4/F, Energy Plaza, Tsim Sha 

Tsui East, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để 

chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon gọn; xà phòng.  

 
Nhóm 30: Cà phê; sôcôla; trà; mật ong; giấm; chế phẩm ngũ cốc.  
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(210) 4-2016-04122 (220) 22.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(300) 50306 27.08.2015 TT 

  

(731) GOOGLE INC.  (US) 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, California 94043, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị để ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ 

tính, đĩa ghi; đĩa compắc, đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; máy đếm 

tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu, máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn); phần 

mềm máy vi tính (có thể tải xuống được); phần mềm máy vi tính dùng để truyền, truyền 

dữ liệu theo dòng (nội dung có thể hiển thị trước khi toàn bộ tệp tin được chuyển đi) 

(streaming), và tải nhạc, viđêô, và nội dung nghe nhìn.  

 

Nhóm 35: Đăng ký thuê bao hộ người khác cho các dịch vụ truyền, truyền dữ liệu theo 

dòng (nội dung có thể hiển thị trước khi toàn bộ tệp tin được chuyển đi) (streaming), và 

tải xuống cho âm nhạc, viđêô, và nôi dung nghe nhìn; sắp xếp việc đăng ký thuê bao hộ 

người khác cho các dịch vụ truyền, truyền dữ liệu theo dòng (nội dung có thể hiển thị 

trước khi toàn bộ tệp tin được chuyển đi) (streaming), và tải xuống cho âm nhạc, viđêô, và 

nội dung nghe nhìn cho người khác.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền theo dòng âm thanh và hình ảnh qua mạng internet 

(mà nội dung có thể hiển thị trước khi toàn bộ tệp tin được chuyển đi) (streaming); dịch 

vụ trưyền phát thông tin, cụ thể là: dịch vụ tải lên, đưa thông tin lên, trình bày (giới thiệu), 

hiển thị, gắn thẻ thông tin, tạo trang nhật ký điện tử cá nhân, chia sẻ hoặc cung cấp các 

phương tiện truyền thông điện tử hoặc thông tin qua mạng internet hoặc các mạng truyền 

thông khác; dịch vụ truyền kỹ thuật số và dịch vụ truyền điện tủ âm thanh giọng nói, dữ 

liệu, âm thanh, hình ảnh, nội dung âm thanh, nội dung viđêô và tin nhắn; dịch vụ cung 

cấp phòng trò chuyện trực tuyến và diễn đàn trực tuyến và bản tin điện tử trực tuyến nhằm 

truyền các thông điệp giữa những người sử dụng mạng máy tính với nhau về âm nhạc và 

giải trí.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp phần mềm là dịch vụ (phần mềm hướng dịch vụ) để sử dụng 

liên quan đến việc truyền, truyền dữ liệu theo dòng (nội dung có thể hiển thị trước khi 

toàn bộ tệp tin được chuyển đi) (streaming), và tải nhạc, viđêô, và các nội dung nghe 

nhìn; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm không tải về được dùng để truyền, truyền 

dữ liệu theo dòng (nội dung có thể hiển thị trước khi toàn bộ tệp tin được chuyển đi) 

(streaming), và tải nhạc, viđêô, và các nội dung nghe nhìn.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
884 

(210) 4-2016-04128 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vải không dệt 
Việt Nam  (VN) 
Lô D8, đường số 2, khu công nghiệp Hải 
Sơn (GĐ 3-4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức 
Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 22: Vải bạt; vải nhựa; túi đựng thư từ, túi (bao bì, túi nhỏ) bằng vải dệt để bao gói; 

vật liệu để đệm (lót) (trừ cao su hoặc chất dẻo); vật liệu sợi dệt (dạng thô). 
 

Nhóm 24: Vải; vải không dệt; chăn (mÒn); vải bông; tấm phủ giường; khăn mặt bằng vải, 
khăn tay bỏ túi bằng vải. 

 
Nhóm 35: Mua bán: vải không dệt, vải sợi, vật liệu đệm (lót), giày dép, quần áo may sẵn, 
phụ liệu ngành may; trưng bày sản phẩm; môi giới thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-04130 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A7.1.12; 7.1.24 
(591) Đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn 
BITEXCO (BITEXCO GROUP)  (VN) 
Tầng 2, tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh khách sạn; tư vấn điều hành kinh doanh khách sạn; 

quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, 
sự kiện thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ quan hệ công 
chúng; dịch vụ cho thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh).    

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; bãi đỗ xe; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê chỗ 
để xe; tham quan (du lịch); vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch, lữ hành.  

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức, điều 
khiển, sắp xếp và tiến hành hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ 
khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp.  
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Nhóm 43: Cơ sở lưu trữ tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
du lịch; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cho thuê phòng họp; 
nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà trọ; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; quán 
ăn tự phục vụ. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi và xoa 
bóp; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-04131 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; A7.1.12; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tập đoàn 
BITEXCO (BITEXCO GROUP)  (VN) 
Tầng 2, tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh khách sạn; tư vấn điều hành kinh doanh khách sạn; 

quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, 
sự kiện thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ quan hệ công 
chúng; dịch vụ cho thuê ngoài (hỗ trợ kinh doanh).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động 
sản; cho thuê văn phòng (bất động sản).  

 
Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; bãi đỗ xe; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê chỗ 
để xe; tham quan (du lịch); vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch, lữ hành 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức, điều 
khiển, sắp xếp và tiến hành hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ 
khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trữ tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
du lịch; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô; cho thuê phòng họp; 
nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà trọ; dịch vụ quán cà 
phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu; quán 
ăn tự phục vụ.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tắm hơi và xoa 
bóp; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
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(210) 4-2016-04132 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
xuất nhập khẩu Minh Đức  
(VN) 
Kiều Thị, xã Thắng Lợi, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất gia đình và văn phòng thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 37: Thi công kiến trúc công trình.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết kế kiến trúc công trình.  
 

 
(210) 4-2016-04146 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn Đông Phong  (VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn lập hồ sơ đấu thầu; lập dự toán công trình xây dựng. 
 

Nhóm 36: Đầu tư, mua bán, cho thuê và môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động 
sản, lập dự án đầu tư. 

 
Nhóm 37: Lập phương án sửa chữa, gia cố công trình; tư vấn xây dựng; giám sát công tác 
xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng - công nghiệp; giám sát lắp đặt phần điện và 
thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình phòng cháy chữa cháy; giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng- công 
nghiệp, công trình giao thông, công trình lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện công trình cấp - 
thoát nước, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ, dân dụng 
- công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, công trình thủy lợi, xử lý chất thải. 

 
Nhóm 42: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; xác định, đánh giá nguyên nhân sự 
cố công trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình, các công trình dân dụng và công 
nghiệp; thẩm tra thiết kế công trình điện, điện lạnh, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa 
cháy công trình xây dựng; thẩm tra thiết kế công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, 
dân dụng và công nghiệp, hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, giao thông 
cầu, đường bộ; thiết kế kiến trúc công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến 
trúc các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình điện, đường dây và trạm 
biến áp đến 35KV, hệ thống cơ điện, điện lạnh, hệ thống thông tin liên lạc, phòng cháy 
chữa cháy công trình xây dựng; thiết kế công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, công 
trình dân dụng và công nghiệp, hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, công 
trình giao thông cầu, đường bộ; thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng. 
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(210) 4-2016-04147 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh dương, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng đầu tư Dinh Phát   (VN) 
Tầng lửng, cao ốc Vạn Đô, 348 Bến Vân 
Đồn, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn lập hồ sơ đấu thầu; lập dự toán công trình xây dựng.  
 

Nhóm 36: Đầu tư, mua bán, cho thuê và môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động 
sản; lập dự án đầu tư. 

 
Nhóm 37: Lập phương án sửa chữa, gia cố công trình; tư vấn xây dựng; giám sát công tác 
xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng - công nghiệp; giám sát lắp đặt phần điện và 
thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp; giám sát công tác lắp đặt thiết bị công 
trình phòng cháy chữa cháy; giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng- công 
nghiệp, công trình giao thông, công trình lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện công trình cấp - 
thoát nước, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ, dân dụng 
- công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư, công trình thủy lợi, xử lý chất thải.  

 
Nhóm 42: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; xác định, đánh giá nguyên nhân sự 
cố công trình; thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình, các công trình dân dụng và công 
nghiệp; thẩm tra thiết kế công trình điện, điện lạnh, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa 
cháy công trình xây dựng; thẩm tra thiết kế công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, 
dân dụng và công nghiệp, hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, giao thông 
cầu, đường bộ; thiết kế kiến trúc công trình và thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến 
trúc các công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế công trình điện, đường dây và trạm 
biến áp đến 35KV, hệ thống cơ điện, điện lạnh, hệ thống thông tin liên lạc, phòng cháy 
chữa cháy công trình xây dựng; thiết kế công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, công 
trình dân dụng và công nghiệp, hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, công 
trình giao thông cầu, đường bộ; thẩm tra dự toán, tổng dự toán công trình xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-04165 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A19.13.21; A26.11.8 
(591) Xám, vàng, xanh dương, trắng, xanh tím 

than, đen 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Gia Nguyễn   (VN) 
Đường YP6, khu công nghiệp Yên 
Phong, xã Đông Phong, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-04174 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 3.13.21 
(591) Đỏ nâu, tím, xanh, xanh sẫm, xanh cốm, 

vàng, vàng cam, nâu, đen, đỏ, tím nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2016-04175 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 3.13.21 
(591) Đỏ nâu, tím, xanh, xanh sẫm, xanh cốm, 

vàng, vàng cam, nâu, đen, đỏ, tím nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2016-04182 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) THOMSON REUTERS GLOBAL 

RESOURCES  (CH) 
Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, Switzerland 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là tổ chức lớp học và hội thảo trong lĩnh vực nghiên 

cứu sở hữu trí tuệ.  
 

Nhóm 45: Cung cấp dữ liệu nghiên cứu và thông tin sở hữu trí tuệ tương tác thông qua 
internet cho mục đích tư vấn, tư vấn pháp lý, tìm kiếm và tra cứu thông tin nhãn hiệu, 
nghiên cứu luật pháp và cạnh tranh, dịch vụ theo dõi/tra cứu.  

 

 
(210) 4-2016-04187 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính dùng cho việc thiết kế, phát triển và kiểm tra phần mềm 

và các công cụ kiểm tra phần mềm được máy vi tính hỗ trợ có liên quan; công cụ phát 
triển phần mềm máy vi tính; phần mềm máy vi tính để kiểm kê tài sản công nghệ thông 
tin và truyền thông, quản lý tài sản công nghệ thông tin và truyền thông, lập kế hoạch 
quản lý tài sản công nghệ thông tin và truyền thông, ước tính tài sản công nghệ thông tin 
và truyền thông, chuyển đổi tài sản công nghệ thông tin và truyền thông và kiểm tra tài 
sản công nghệ thông tin và truyền thông; phần mềm máy vi tính; chương trình máy vi 
tính. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cố vấn và tư vấn liên quan đến phần mềm máy vi tính; dịch vụ hỗ trợ 
kỹ thuật cho phần mềm máy vi tính; dịch vụ lập cấu hình phần mềm máy vi tính, cài đặt 
phần mềm máy vi tính, chẩn đoán lỗi phần mềm máy vi tính, sửa chữa phần mềm máy vi 
tính, nâng cấp phần mềm máy vi tính và bảo trì phần mềm máy vi tính; dịch vụ tư vấn và 
thông tin liên quan đến việc thiết kế, lập trình và bảo trì phần mềm máy vi tính; phát triển 
và cập nhật phần mềm máy vi tính; chẩn đoán sự cố phần mềm máy vi tính; dịch vụ di trú 
dữ liệu (di chuyển dữ liệu điện tử giữa các hệ thống lưu trữ dữ liệu, các định dạng dữ liệu 
hay giữa các hệ thống máy tính); dịch vụ kiểm tra phần mềm máy vi tính; dịch vụ cung 
cấp phần mềm nền đặc biệt là phần mềm nền máy vi tính dùng để kiểm kê tài sản công 
nghệ thông tin và truyền thông, quản lý tài sản công nghệ thông tin và truyền thông, lập 
kế hoạch quản lý tài sản công nghệ thông tin và truyền thông, ước tính tài sản công nghệ 
thông tin và truyền thông, chuyển đổi tài sản công nghệ thông tin và truyền thông và kiểm 
tra tài sản công nghệ thông tin và truyền thông; dịch vụ cố vấn trong lĩnh vực cải thiện 
chất lượng và phát triển sản phẩm của phần mềm; dịch vụ cung cấp phần mềm nền đặc 
biệt là phần mềm nền máy vi tính dùng để phát triển hệ thống kinh doanh. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
890 

(210) 4-2016-04203 (220) 23.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) VIRBAC S.A.  (FR) 

1 Ìre Avenue 2065m-L.I.D, F-06516 
Carros CÐdex, France 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thú y; chế phẩm thú y; sản phẩm vệ sinh dùng cho mục đích thú y; 

các chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích thú y và nuôi trồng thủy sản; chất bổ sung ăn 
kiêng dùng cho mục đích thú y và nuôi trồng thủy sản; chất bổ sung thức ăn động vật cho 
thủy sản; thực phẩm cho mục đích thú y.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thực phẩm nuôi trồng thủy sản.  

 

 
(210) 4-2016-04223 (220) 24.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 3.7.3; A3.7.24 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) KONG, BAE IN    (KR) 

(HwaMyung-dong, Daewoo Iaan Apt.) 
105-1202, 145 HwaMyung Shindosi-ro, 
Buk-gu, Busan, Korea   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng chuyên các món ăn từ thịt gà được nhượng quyền kinh doanh; nhà 

hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; dịch vụ nấu ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống khách hàng tự lấy 
đồ ăn; nhà hàng ăn uống kiểu phương tây và nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2016-04224 (220) 24.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) KONG, BAE IN    (KR) 

(HwaMyung-dong, Daewoo Iaan Apt.) 
105-1202, 145 HwaMyung Shindosi-ro, 
Buk-gu, Busan, Korea   

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng chuyên các món ăn từ thịt gà được nhượng quyền kinh doanh; nhà 

hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; dịch vụ nấu ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống khách hàng tự lấy 
đồ ăn; nhà hàng ăn uống kiểu phương tây và nhà hàng ăn uống. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
891 

(210) 4-2016-04303 (220) 24.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; A26.11.12 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp Hai 
My  (VN) 
Lô MN-4B, đường số 9, khu công nghiệp 

Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 20: Khung, kệ, giá chứa hàng bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối các loại khung, kệ, giá chứa hàng bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-04306 (220) 24.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghiệp Hai 
My   (VN) 
Lô MN-4B, đường số 9, khu công nghiệp 

Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Khung nhà tiền chế bằng thép.  

 

Nhóm 07: Vải bạt địa chất  

 

Nhóm 11: Máy móc, thiết bị tưới trong nông nghiệp.  

 

Nhóm 17: Màng che phủ nhà kính nông nghiệp, màn che nắng; vải bạt địa chất là tấm 

phủ, tấm lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông nghiệp. 

 

Nhóm 19: Tấm vật liệu xây dựng bằng nhựa.  

 

Nhóm 22: Vải bạt địa chất là mái che dạng vải dệt. 

 

Nhóm 35: Mua bán thủy sản, thức ăn cho tôm, mua bán khung nhà tiền chế bằng thép; 

mua bán vải bạt địa chất; mua bán máy móc, thiết bị tưới trong nông nghiệp.  

 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt, sửa chữa hệ thống tưới trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2016-04320 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) 1. Nguyễn Thị Hiền Thảo  (VN) 
Phòng 801, tòa nhà CT4B Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

2. Vũ Thị Nga  (VN) 
Xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, 
tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-04325 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Giới Xanh 
Green World Corp   (VN) 
Phòng 1002, tầng 10, tòa nhà Viglacera , 
số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi.  
 

Nhóm 36: Bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng nhà ở, công trình xây dựng dân dụng; sửa chữa  hạ tầng xây dựng; 
lắp đặt hệ thống đèn điện, nước.  

 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2016-04338 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng, xanh dương, xanh lá 

cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
MQT   (VN) 
Văn phòng số 8, ngõ 2 ngách 189 phố Tư 
Đình, phường Long Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước gia đình (có dùng điện); thiết bị lọc nước gia đình (không 

dùng điện); thiết bị lọc nước công nghiệp. 
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(210) 4-2016-04342 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.1; 2.3.11 
(591) Vàng nhạt, đỏ, trắng, nâu đậm 
(731) NISSHIN SEIFUN GROUP INC.   (JP) 

25, Kanda-Nishiki-cho 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Súp; món hầm (thịt, rau); chế phẩm để làm súp; món ăn đã được chuẩn bị sẵn 
bao gồm thành phần chủ yếu là thịt, cá, hải sản, đậu hũ, pho mát rau, và/hoặc trứng; món 
ăn đã được chuẩn bị sẵn để đông lạnh bao gồm thành phần chủ yếu là thịt, cá, hải sản, đậu 
hũ, pho mát rau, và/hoặc trứng; các sản phẩm thực phẩm gồm thành phần chủ yếu là mỡ 
ăn được; trái cây đã chế biến; rau đã chế biến; các sản phẩm thực phẩm làm từ thịt; các 
sản phẩm thực phẩm làm từ cá; các sản phẩm thực phẩm làm từ đậu nành; các sản phẩm 
sữa; súp đậu đỏ có hoặc không có miếng bánh mochi (oshiruko); súp ăn liền dùng làm 
món lẩu (nabenomoto); hỗn hợp có thành phần chủ yếu là súp, thịt, cá, hải sản, đậu hũ, 
nấm, trứng và/hoặc rau, dùng để làm món cơm trộn Nhật Bản (donnogu); hỗn hợp trộn có 
thành phần chủ yếu súp, thịt, cá, hải sản, đậu, nấm, và/hoặc rau, dùng để làm món cơm 
takikomi Nhật Bản. 

 

Nhóm 30: Mỳ ống; đồ ăn được chế biến để đông lạnh bao gồm chủ yếu là mỳ ống hoặc 
gạo; đồ ăn đã đóng gói bao gồm chủ yếu là mỳ ống hoặc gạo; mì sợi; đồ ăn được chế biến 
trên cơ sở mì sợi; nước xốt mỳ ống; nước xốt dùng cho mì sợi; nước xốt (gia vị); gia vị; đồ 
gia vị; bột dùng làm thực phẩm; hỗn hợp bột; bánh kếp cuộn đông lạnh có hương vị rau 
húng kiểu Nhật Bản nhồi bạch tuộc thái hạt lựu (Takoyaki); bánh kếp đông lạnh kiểu 
Nhật Bản (Okonomiyaki); cháo gạo (okayu); bánh gạo giã với mứt đậu được phủ lên trên 
(zenzai); bánh mỳ; bánh mứt kẹo; bột ăn liền dùng làm món tráng miệng. 

 

 
(210) 4-2016-04347 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Lê Danh Hoàng  (VN) 
306 Đỗ Pháp Thuận, phường An Phú, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm; rau, quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu chín; mứt ướt; 

trứng, sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật, mỡ ăn.  
 

Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao; bột và các sản phẩm từ bột ngũ cốc; mật ong.  
 

Nhóm 31: Động vật sống; rau, quả tươi; cây, hoa tươi; thức ăn cho động vật.  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả; sirô và các chế 
phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê chỗ ở 
tạm thời.  
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(210) 4-2016-04349 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.11.1 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Quốc tế 
Châu á Thái Bình Dương   (VN) 
Tầng 1, số 5, Hàng Chiếu, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện, giới thiệu sản phẩm cho mục đích quảng cáo, thương mại. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách; đại lý giao nhận hàng hóa trong 
nước và quốc tế; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế.  

 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện cho mục đích thể thao, văn hóa, giải trí, giáo dục.  
 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-04369 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.7.23; 4.5.1; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, cam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại TOMATO Việt Nam  
(VN) 
H34, đường Ngô Thì Nhậm, phường Hà 
Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa chua; lạp xưởng; nem chua; pho mát; khoai tây chiên; thịt.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ uống [nước giải khát (trừ trà, cà phê)], mỹ phẩm, thực phẩm, thực 
phẩm chức năng, hàng thời trang (quần áo, giầy dép, mũ, ca vát), đồ điện tử (ti vi, rađiô, 
bếp từ, nồi cơm điện, điện lạnh); quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2016-04402 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 2.9.14; A2.9.15; 2.5.8 
(591) Xanh da trời, xanh lam, đỏ, trắng, vàng, 

xanh lá cây, đen, hồng, nâu, cam 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-04403 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 2.9.14; A2.9.15; 2.5.3 
(591) Vàng, da cam, xanh lam, đỏ, trắng, hồng, 

nâu đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-04404 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Hồng, vàng, trắng, xanh lam, đỏ, xanh lá 

cây, đen 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-04421 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.9; 26.3.4 
(731) JIMA INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TW) 
No.466, Sec.2, Fuzun Road, Yuanlin 
Township, Changhua County, 
51055,Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Hệ thống phun sơn tĩnh điện vận hành bằng điện bao gồm chủ yếu: súng phun, 
ống phun tia, bình chứa.  
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(210) 4-2016-04439 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH DV & TM Hoàng 
Phúc   (VN) 
131 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Làm sạch bề mặt bên ngoài, bên trong tòa nhà; dịch vụ vệ sinh công nghiệp; 

mài và đánh bóng sàn bê tông; đánh bóng sàn đá Marble, Granit; diệt mối; diệt chuột.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn 
hoa cây cảnh; trồng và chăm sóc cây xanh; dịch vụ kiểm soát côn trùng, diệt côn trùng 
trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-04446 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 26.4.4; 26.7.25; 26.4.7 
(591) Xanh lam, đỏ 
(731) TIANJIN HAIGANG STEEL COIL CO., 

LTD   (CN) 
High-grade Metal Products Industrial 
Park, Shuangtang, Jinghai, Tianjin, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép tấm; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; thép ống; cửa ra vào 

bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; thép dải; vật dụng nhỏ bằng sắt; đồ chứa 
đựng bằng kim loại; côngtenơ bằng kim loại (dùng để lưu kho và vận chuyển); biển hiệu 
bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-04447 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) TIANJIN HAIGANG STEEL COIL CO., 

LTD    (CN) 
High-grade Metal Products Industrial 
Park, Shuangtang, Jinghai, Tianjin, 
China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 06: Thép tấm; kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; thép ống; cửa ra vào 

bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; thép dải; vật dụng nhỏ bằng sắt; đồ chứa 
đựng bằng kim loại; côngtenơ bằng kim loại (dùng để lưu kho và vận chuyển); biển hiệu 
bằng kim loại.   

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
897 

(210) 4-2016-04449 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8; 26.13.25; A26.11.12 

(591) Đen, ghi 

(731) HSIN YUNG CHIEN CO., LTD.   (TW) 

No. 294, Nan Kung 3rd Rd., Nan Kung 

Industrial Zone, Nantou, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải [máy móc]; đai truyền cho băng tải; đai truyền cho máy móc; đai 

truyền dùng cho động cơ và đầu máy, cụ thể là đai truyền quạt gió, đai dẫn động có răng 

cho các ứng dụng công nghiệp; đai truyền điện sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp.  

 

Nhóm 17: Miếng đệm giảm xóc bằng cao su; đệm lót bằng cao su; ống bọc ngoài bằng 

cao su và chất nhựa đàn hồi để tránh dao động; vòng gắn kín làm từ chất đàn hồi tổng 

hợp; ống cao su.  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm cao su để chống nước, giảm tiếng 

ồn, cách âm, chống dao động, không thuộc các nhóm khác [vật liệu xây dựng không bằng 

kim loại].  

 
 

(210) 4-2016-04462 (220) 25.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2 

(591) Đen, xanh cốm, da cam 

(731) CJ OLIVENETWORKS CO., LTD.  

(KR) 

Bundang First Tower Bldg 5F, Bundang-

ro 55, Bundang-gu, Seongnam-si, 

Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia; chế phẩm để làm đồ uống sủi 

bọt; đồ uống không cồn; nước giải khát; nước ép trái cây; nước sô-đa; nước uống có ga; 

nước ép nho; nước ép táo (đồ uống); nước ép cam; nước chanh; nước gạo rang không cồn 

(Sikhye) (đồ uống); xi rô dùng cho đồ uống; đồ uống không cồn có bổ sung nước ép nhân 

sâm; bột nhân sâm để làm đồ uống; nước ép rau (đồ uống); nước khoáng [đồ uống]; nước 

[đồ uống]; bia; bia giả (cốc-tai trên cơ sở bia).  
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(210) 4-2016-04484 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng dân 
dụng và công nghệ Nam Việt  
(VN) 
66 Nguyễn Quý Đức, khu phố 5, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn đấu thầu, quản lý và điều hành dự án đầu tư xây dựng. 
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình 
cầu đường; sữa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình xây dựng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình xây dựng (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, 
thủy lợi, hạ tầng đô thị); thiết kế công trình cấp thoát nước; thiết kế công trình điện chiếu 
sáng; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội thất, ngoại thất công trình; thẩm tra quyết 
toán công trình xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-04487 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Ngọc  (VN) 
Khu 4, xã Hoàng Hoa, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và giải khát; dịch vụ nhà trọ cho khách du lịch; dịch 

vụ đặt chỗ khách sạn cho khách du lịch, cụ thể là qua các hãng du lịch hoặc môi giới. 
 

(210) 4-2016-04488 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ - 
thương mại - đầu tư KDTH  (VN)
Phòng 2.05, số 17-19-21 Nguyễn Văn 
Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử 

văn phòng và gia đình (như tivi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, 
máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn) trong siêu thị, đại siêu thị, qua mạng internet, 
qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; mua bán sản phẩm nông nghiệp và 
các sản phẩm chế biến từ nông nghiệp bao gồm: rau, hoa, củ, quả; mua bán các sản phẩm 
từ nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản bao gồm: tôm, cua, cá; đại lý ký gửi hàng hóa (như: 
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mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, thời trang, tivi, loa, đài, tủ lạnh, máy giặt, máy điều 
hoà, nồi, niêu, xoong, chảo, giường, tủ, bàn ăn, rau, hoa, củ, quả, tôm, cua, cá). 

 

 
(210) 4-2016-04497 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) 1. TAYLOR WESSING LLP  (GB) 

5 New Street Square, London, EC4A 
3TW, United Kingdom 

2. Taylor Wessing 
Partnerschaftsgesellschaft 
von Rechtsanwalten, 
Steuerberatern Solicitors 
und Avocats a la Cour  (DE) 
Benrather Str. 15, 40213 Dusseldorf, 
Germany 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 
Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật ghi dữ liệu điện tử.  
 

Nhóm 16: ấn phẩm dạng in; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy).  
 

Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; tư vấn và quản lý kinh doanh; chức năng văn phòng; tư 
vấn thuế; đánh giá kinh tế; tư vấn nhân sự; điều tra kinh tế.  

 

Nhóm 36: Quản lý tài chính.  
 

Nhóm 38: Truyền tải thông tin qua internet.  
 

Nhóm 41: Xuất bản ấn phẩm dạng in, gồm sách, tài liệu, tạp chí và các vật, ấn phẩm 
mang dữ liệu điện tử; sắp xếp và tiến hành các cuộc hội thảo, bài giảng, hội thảo chuyên 
đề, hội thảo đào tạo nâng cao, hội thảo khoa học; cung cấp các khóa đào tạo, bài giảng, 
khóa đào tạo chuyên sâu.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, cụ thể là tư vấn pháp lý, đại diện trong các vấn đề pháp lý, vụ 
việc pháp lý, bao gồm các vụ việc tại tòa án và tại các cơ quan chức năng khác, nghiên 
cứu các vấn đề liên quan đến các quyền sở hữu công nghiệp; đăng ký, quản lý và khai 
thác nhãn hiệu và các quyền sở hữu công nghiệp khác cho các bên; dịch vụ công chứng, 
cung cấp thông tin pháp lý qua internet.  

 

 
(210) 4-2016-04539 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  

(CH) 
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, 
Switzerland    

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi ấm, tạo ra hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh. 

 

Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, tẩu thuốc, thuốc lá để 

nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay thế 

thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho mục 

đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm 

nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các dung 

dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn 

thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt 

tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng; các 

dịch vụ bán lẻ liên quan đến các thiết bị để chiếu sáng, sưởi ấm, tạo ra hơi nước, nấu 

nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và vệ sinh; các dịch vụ bán lẻ liên quan đến 

thuốc lá thô hoặc thuốc lá  đã được chế biến bao gồm  xì gà, thuốc lá điếu, điếu xì gà nhỏ 

hở hai đầu, thuốc lá cuốn tay, thuốc lá để hút tẩu, thuốc lá để nhai, thuốc lá để hít, chất 

thay thế thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế), các vật dụng cho người hút thuốc lá 

bao gồm giấy cuốn thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp 

đựng thuốc lá và gạt tàn không làm bằng kim loại quý hoặc các hợp kim của chúng hoặc 

được tráng bằng kim loại quý, tẩu, máy bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 
 

 
+(210) 4-2016-04546 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A25.7.8; 26.4.2; 26.4.9; 26.1.10; 26.1.1 

(591) Nâu đỏ, trắng 

(731) PT HANJAYA MANDALA 

SAMPOERNA TBK.  (ID) 

Jalan Rungkut Industri Raya 14-18, 

Surabaya, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, thô hoặc đã được chế biến; các sản phẩm thuốc lá; xì gà; thuốc lá 

điếu, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá để tự cuốn thuốc lá điếu, tẩu thuốc, thuốc lá để 

nhai, thuốc lá bột để hít, thuốc lá trộn (thuốc lá kretek); thuốc lá bột ẩm; chất thay thế 

thuốc lá (không dùng cho mục đích y tế); thuốc lá điện tử, sản phẩm thuốc lá cho mục 

đích để bị làm nóng; thiết bị điện tử và các bộ phận của các thiết bị đó cho mục đích làm 

nóng thuốc lá điếu hoặc thuốc lá để tỏa ra xon khí có chứa chất nicotin để hít; các dung 

dịch nicotin lỏng sử dụng cho thuốc lá điện tử; vật dụng cho người hút thuốc, giấy cuốn 

thuốc lá, ống thuốc lá, đầu lọc thuốc lá, hộp thiếc đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá, gạt 

tàn, tẩu, các vật dụng bỏ túi để cuốn thuốc lá, bật lửa, diêm. 
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(210) 4-2016-04555 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ môi 
trường Nhật Hưng  (VN) 
266 đường quốc lộ 1K, khu phố 1, 
phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước, bệ xí nhà vệ sinh, bồn tắm, máy nước nóng năng lượng mặt trời. 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước, bệ xí nhà vệ sinh, bồn tắm, máy nước nóng năng 
lượng mặt trời, bồn chứa nước, thiết bị đường ống dẫn nước. 

 

 
(210) 4-2016-04565 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A24.15.7; 26.1.1; 24.17.18 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Phạm Đào Quốc Việt         (VN) 

C97 Cao ốc cao cấp 584 Lũy Bán Bích, 
phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; bán buôn và bán lẻ, đại lý mua bán các loại hàng hóa sau, thiết bị, 

dụng cụ thể dục thể thao (trừ súng đạn thể thao và vũ khí thô sơ), máy vi tính, thiết bị 
ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị nghe nhìn, bán lẻ sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm, bán lẻ trò chơi, đồ chơi, hàng may mặc, giày, dép, cặp, túi, ví, hàng da và 
giả da (bao gồm các sản phẩm: bao lô bằng da, cặp da, da động vật, hộp bằng da thuộc 
hoặc giả da, da súc vật, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc, vật liệu giả da), nước hoa, mỹ 
phẩm và vật phẩm vệ sinh, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh; biên tập 
thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên tập số liệu thống kê; cung cấp thông tin thương 
mại, kinh doanh, xuất nhập khẩu thông qua một trang web trên mạng internet. 

 

 
(210) 4-2016-04566 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.9.25; A3.9.24; A10.3.11 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

NICE DAY  (VN) 
80/1 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, bánh kẹo, đồ uống, mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm, sách báo, tạp 
chí; cửa hàng tiện lợi (siêu thị mi ni) chuyên mua bán các mặt hàng thực phẩm và tiêu 
dùng hàng ngày bao gồm các sản phẩm đã được liệt kê như bánh kẹo, đồ uống, mỹ phẩm, 
lương thực, thực phẩm, sách báo, tạp chí; quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư 
luận. 

 

 
(210) 4-2016-04582 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu LT Việt Nam  (VN) 
Số 6A, ngõ 30, đường Tựu Liệt, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm dùng để tẩy trắng [dùng để giặt].  
 

 
(210) 4-2016-04583 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu LT Việt Nam   (VN) 
Số 6A, ngõ 30, đường Tựu Liệt, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa; chế phẩm làm sạch; chế phẩm dùng để tẩy trắng [dùng để giặt].  
 

 
(210) 4-2016-04595 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) SMILEGATE MEGAPORT, INC.   (KR) 

6th Floor, IDIS Bldg., 344, Pangyo-ro, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 
464-400, Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 41: Cho thuê các bản thu âm qua mạng internet trực tuyến; xuất bản trực tuyến 
sách điện tử và tạp chí điện tử (không tải xuống được); sắp xếp và tiến hành sự kiện giáo 
dục qua internet hoặc ứng dụng di động; cung cấp tiện nghi trò chơi máy tính cá nhân; 
dịch vụ trò chơi; dịch vụ cung cấp phần mềm trò chơi (không tải xuống được); cung cấp 
thông tin liên quan đến phần mềm trò chơi; cung cấp ứng dụng trò chơi di động (APP); 
dịch vụ trò chơi trực tuyến thông qua ứng dụng di động; dịch vụ trò chơi di động; dịch vụ 
trò chơi điện tử được cung cấp bằng phương tiện internet. 
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(210) 4-2016-04601 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.21; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Nâu, trắng, xanh lá cây, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vụ mùa Việt 
Nam  (VN) 
221D Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn: dầu nấu ăn, dầu ăn cao cấp, dầu dừa chăm sóc toàn 

diện, dầu dừa cam chăm sóc toàn diện, dầu dừa ngọc lan tây chăm sóc toàn diện, dầu dừa 
oải hương chăm sóc toàn diện. 

 

 
(210) 4-2016-04608 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) ELEKTRONCEK D. D.   (SI) 

Gorenjska cesta 23 SI-1234 Menges, 
Slovenia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính và phần cứng máy tính để sử dụng cùng máy chơi 

trò chơi   
 

Nhóm 28: Bàn để chơi trò chơi; thiết bị sòng bạc, cụ thể là, bàn chơi trò chơi ru-lét, bánh 
xe quay của trò chơi ru-lét, đồng chip (dụng cụ có hình dáng tương tự như đồng tiền dùng 
thay cho việc đặt cược trực tiếp tiển) để chơi trò chơi ru-lét; bộ trò chơi ru-lét; bàn để chơi 
trò chơi may rủi; máy chơi trò chơi, cụ thể là, máy chơi trò chơi có nhiều điểm đầu cuối, 
máy đánh bạc dùng cho sòng bạc.  

 
Nhóm 41: Dich vụ giải trí cụ thể là cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ giải trí cụ 
thể là cung cấp quyền sử dụng tạm thời đối với trò chơi điện tử không tải về được.  

 

 
(210) 4-2016-04617 (220) 26.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86/910,690 17.02.2016 US 

(531) 26.1.1; 1.15.11; 26.1.6; 26.4.4 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) WESTCON GROUP, INC.   (US) 

Suite 100, 520 White Plains Road, 
Tarrytown, New York 10591, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 42: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng từ xa và tại thực 

địa cho việc giám sát, quản trị và quản lý điện toán đám mây (là mô hình điện toán sử 

dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng internet) công cộng, tư nhân và 

các dịch vụ ứng dụng; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là quản lý dịch vụ điện toán đám 

mây và quản lý nền tảng điện tử cho phép khách hàng đặt hàng, theo dõi, quản lý và gửi 

hóa đơn các thiết bị vật lý và dịch vụ mô hình đám mây lai (đây là một dịch vụ đám mây 

tích hợp).  
 

 
(210) 4-2016-04702 (220) 29.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 24.9.1; 5.3.20 

(591) Trắng, đen, tím, xanh cỏ úa 

(540) 

  

(731) Hứa Văn Minh  (VN) 
117/3 đường Đặng Văn Kiều, khu phố 

Miễu Nhì, thị trấn Cần Thạnh, huyện 

Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Si rô cô đặc từ mật trái giác dùng để pha thành nước uống.  

 

Nhóm 33: Rượu làm từ trái giác.  
 

 
(210) 4-2016-04740 (220) 29.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.9.1; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Vàng, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bata  (VN) 
Số 1, ngách 46/19, đường Nguyễn Hoàng 

Tôn, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Sản phẩm phục vụ giáo dục như: thước kẻ, êke, hộp bút . 

 
Nhóm 20: Các sản phẩm nhựa như: bàn; ghế; tủ; kệ đựng đồ; giá đỡ, giường ngủ.  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm gia dụng, dân dụng được làm từ nhựa và cao su như: bát, đĩa, 

thìa, đũa, hộp tăm, hộp để đũa, cốc, khay, rổ, rá, chai, lọ, bình đựng nước, khay đựng thức 

ăn, bình sữa, bộ phơi quần áo. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em như: đồ chơi ghép hình; bộ mô hình thu nhỏ (đồ chơi); mô hình 

thu nhỏ của xe cộ; đồ chơi xây dựng; búp bê và các đồ chơi bằng nhựa khác.  
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(210) 4-2016-04741 (220) 29.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(300) 86/883,676 22.01.2016 US 

  

(731) ROGERS CORPORATION   (US) 

One Technology Drive, Rogers, 

Connecticut 06263, United States of 

America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật liệu dùng trong sản xuất bảng mạch in nhận diện; vật liệu mạch điện tử, cụ 

thể là, lớp tráng nền điện môi trên một hoặc cả hai mặt với lớp dẫn điện để sản xuất mạch 

điện tử, có thể có hoặc không có chất dính hoặc màng liên kết điện môi, tẩm trước, dùng 

để sản xuất mạch điện tử.  

 

Nhóm 17: Vật liệu polyme (chất dẻo) dạng tấm để sản xuất bảng mạch điện tử; tấm mỏng 

nhiều lớp vi sóng (tấm mỏng nhiều lớp bằng chất dẻo, tấm mỏng nhiều lớp bằng nhựa 

tổng hợp, tấm mỏng nhiều lớp bằng nhựa tổng hợp chứa gốm, thủy tinh và chất độn khác) 

dùng để sản xuất bảng mạch điện tử; các vật liệu nhựa tăng cứng có cấu trúc dạng sợi có 

dạng được đùn, ép, gia công để dùng trong sản xuất.  
 

 
(210) 4-2016-04742 (220) 29.02.2016 

  (441) 27.06.2016 

(300) 86/883,683 22.01.2016 US 

  

(731) ROGERS CORPORATION   (US) 

One Technology Drive, Rogers, 

Connecticut 06263, United States of 

America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật liệu dùng trong sản xuất bảng mạch in nhận diện; vật liệu mạch điện tử, cụ 

thể là, lớp tráng nền điện môi trên một hoặc cả hai mặt với lớp dẫn điện để sản xuất mạch 

điện tử, có thể có hoặc không có chất dính hoặc màng liên kết điện môi, tẩm trước, dùng 

để sản xuất mạch điện tử.   

 
Nhóm 17: Vật liệu polyme (chất dẻo) dạng tấm để sản xuất bảng mạch điện tử; tấm mỏng 

nhiều lớp vi sóng (tấm mỏng nhiều lớp bằng chất dẻo, tấm mỏng nhiều lớp bằng nhựa 

tổng hợp, tấm mỏng nhiều lớp bằng nhựa tổng hợp chứa gốm, thủy tinh và chất độn khác) 

dùng để sản xuất bảng mạch điện tử; các vật liệu nhựa tăng cứng có cấu trúc dạng sợi có 

dạng được đùn, ép, gia công để dùng trong sản xuất.  
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(210) 4-2016-04743 (220) 29.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86/883,411 22.01.2016 US 

(731) ROGERS CORPORATION   (US) 
One Technology Drive, Rogers, 
Connecticut 06263, United States of 
America   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Vật liệu dùng trong sản xuất bảng mạch in nhận diện; vật liệu mạch điện tử, cụ 
thể là, lớp tráng nền điện môi trên một hoặc cả hai mặt với lớp dẫn điện để sản xuất mạch 
điện tử, có thể có hoặc không có chất dính hoặc màng liên kết điện môi, tẩm trước, dùng 
để sản xuất mạch điện tử.   

 

Nhóm 17: Vật liệu polyme (chất dẻo) dạng tấm để sản xuất bảng mạch điện tử; tấm mỏng 
nhiều lớp vi sóng (tấm mỏng nhiều lớp bằng chất dẻo, tấm mỏng nhiều lớp bằng nhựa 
tổng hợp, tấm mỏng nhiều lớp bằng nhựa tổng hợp chứa gốm, thủy tinh và chất độn khác) 
dùng để sản xuất bảng mạch điện tử; các vật liệu nhựa tăng cứng có cấu trúc dạng sợi có 
dạng được đùn, ép, gia công để dùng trong sản xuất.  

 

 
(210) 4-2016-04753 (220) 29.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Hộ Kinh Doanh cá thể Ngọc 
HÀ  (VN) 
ấp 2, xã Sơn phú, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo trái cây.  
 

 
(210) 4-2016-04754 (220) 29.02.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Cơ Sở Thiên Hương  (VN) 
Số 114, ấp An Khánh 1, xã Phước Hiệp, 
huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 30: Mật ong.  
 
 

(210) 4-2016-04788 (220) 01.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 16.1.13; 26.1.1; 26.7.5 
(591) Vàng, xám 

(540) 

  

(731) Trung tâm Quảng cáo và Dịch 
vụ Phát thanh (trực thuộc 
Đài tiếng nói nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh)  (VN) 
Số 3, Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

 
(210) 4-2016-04809 (220) 01.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
MOBELL  (VN) 
14, đường số 2, Cư Xá Lữ Gia, phường 

15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, thiết bị điện thoại (thân máy, pin, nắp pin), phụ 

kiện điện thoại (bộ sạc và tai nghe), máy tính bảng, điện tử, điện máy: điện thoại, máy 

tính bảng. 
 

 
(210) 4-2016-04840 (220) 01.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A11.3.7; 26.1.1; A11.1.6 

(591) Xanh nước biển, trắng, đen 

(731) Hợp tác xã mỳ chũ Bắc Giang 
Tùng Chi   (VN) 
Thôn Nam Sơn, xã Nam Dương, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ gạo; gạo.  

 
 

(210) 4-2016-04854 (220) 01.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) SETA INTERNATIONAL, LLC   (US) 

Irvine, California, USA (600 Anton 

Blvd., Suite 1100, Costa Mesa, CA 

92626)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn về lập trình máy tính; lập trình máy tính cho người khác; dịch vụ lập 

trình máy tính, cụ thể là tư vấn kỹ thuật phần mềm máy tính, dịch vụ tích hợp hệ thống 

máy tính và dịch vụ lập trình máy tính bởi lập trình viên.  
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(210) 4-2016-04981 (220) 02.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; A26.4.24 
(591) Vàng, tím đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Trà My  (VN) 
Số 6 ngõ 90, đường Láng Hạ, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, phụ 

kiện cho trang phục.  
 

 
(210) 4-2016-04982 (220) 02.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24; 24.15.21; A26.11.8 
(591) Đen, xám, xanh ngọc bích 
(731) Công ty TNHH Tuấn Tú  (VN) 

921 đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Sở 
Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải bộ phận của máy); bình chứa bằng kim loại 
dùng đựng nhiên liệu lỏng; bình chứa bằng kim loại dùng cho khí nén hoặc khí lỏng. 

 

Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy xay dùng trong gia đình; máy xay bột; máy làm bơ; máy 
trộn; máy rửa bát đĩa; máy giặt. 

 

Nhóm 11: Van bình ga; ấm đun nước siêu tốc chạy điện; nồi cơm điện; thiết bị sấy khô 
diệt khuẩn bát đĩa gia dụng; bình tắm nóng lạnh (dùng ga hoặc dùng điện); máy hút mùi 
dùng cho nhà bếp; cây nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng, lạnh dùng ga hoặc 
dùng điện). 

 

 
(210) 4-2016-04987 (220) 02.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Đại Liên Hưng  

(VN) 
138 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc: lò xo khuôn, doa (dụng cụ làm trơn láng), bơm keo, ta-
rô (dụng cụ làm ren), ty ống (linh kiện của máy), chốt định vị khuôn. 
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(210) 4-2016-04999 (220) 02.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) BDR PHARMACEUTICALS INT'L 

PVT LTD  (IN) 
407 / 408, Sharda Chambers, New 
Marine lines, Mumbai 400020 India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-05020 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.5; 26.15.15; 26.5.3; 26.5.4 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lưu niệm Đà 
Nẵng  (VN) 
Số 22 đường 2/9, phường Bình Hiên, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm lưu niệm: móc khoá kim loại, móc khoá su, móc khoá 

nhựa, nam châm kim loại, nam châm su, khung tranh su, khung tranh polyserin, ly sứ, cầu 
tuyết, áo thun, mở bia (khui bia), gấu bông, đã, lót ly, sổ tay, thiệp, lọ cắm bút, lịch, túi 
xách, nón, hàng đặc sản đà nẵng, cụ thể: bánh đậu xanh, bánh dừa nướng, bánh khô mè, 
bánh nổ, trà, dầu thơm, cafe.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp các loại thức uống và món ăn.  

 

 
(210) 4-2016-05044 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh đen, đỏ 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Ngọc Toàn  (VN) 
262 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Lưu Quốc Khánh  (VN) 
69/29/4 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép và đồ đi chân; mũ; nón và đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-05110 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh, trắng 
(731) Nguyễn Văn Đạo  (VN) 

115 Hai Bà Trưng, thị trấn Lim, huyện 
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy vặt lông gà.  

 

 
(210) 4-2016-05140 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1; 1.15.5; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Nâu đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và tư 

vấn Hoàng Anh  (VN) 
Số 48 Bis Xuân Thủy, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 42: Hoạt động thiết kế chuyên dụng (thiết kế website); dịch vụ tư vấn công nghệ 

thông tin; dịch vụ phân tích, thiết kế hệ thống máy tính; xuất bản phần mềm máy vi tính 
(sản xuất phần mềm máy vi tính); dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; cổng thông tin 
(thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp).  

 

 
(210) 4-2016-05141 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 40201518747P 27.10.2015 SG 

  
(731) ZALUVIDA HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
143 Cecil Street, #08-01 GB Building, 
Singapore 069542  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm làm sạch thân thể; chế phẩm chăm sóc sắc đẹp; chế phẩm mỹ phẩm; 

chế phẩm đánh răng; tinh dầu; nước xức tóc; nước hoa; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm 
chăm sóc miệng; chế phẩm chăm sóc da; xà phòng; chế phẩm để vệ sinh thân thể. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế và chế phẩm hóa học dùng cho mục 

đích dược phẩm; vật phẩm dùng trong nha khoa; chế phẩm dùng trong nha khoa; chất bổ 

sung ăn kiêng cho người; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích 

hợp cho mục đích chăm sóc sức khỏe; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; 
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thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích chăm sóc sức khỏe; chất ăn kiêng thích hợp 

cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích chăm sóc sức khỏe; chất diệt 

khuẩn; thực phẩm cho em bé; thức ăn bổ sung dùng cho người, cụ thể là thực phẩm bổ 

sung dùng cho mục đích y tế và thực phẩm thay thế phần ăn dùng cho mục đích y tế; thảo 

duợc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; dịch truyền dùng cho mục đích y tế; nước súc 

miệng nha khoa có chứa thuốc; gel có chứa thuốc dùng cho miệng; chế phẩm chăm sóc và 

điều trị miệng có chứa thuốc; nước súc miệng có chứa thuốc; dược thảo; chế phẩm bổ 

sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm dược; chiết xuất từ thực vật dùng 

cho ăn kiêng; chiết xuất từ thực vật dùng cho mục đích y tế; chiết xuất từ thực vật cho 

mục đích bổ sung dinh dưỡng; chất/chế phẩm bổ sung dinh dưỡng được chiết xuất từ thực 

vật; chiết xuất từ thực vật dùng trong dược phẩm. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ cố vấn và tư vấn chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ cố vấn và tư vấn chăm sóc 

sức khỏe; dịch vụ cố vấn và tư vấn các vấn đề về y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện; nhà 

dưỡng bệnh; chữa răng; dịch vụ cố vấn ăn kiêng; chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc 

sức khỏe; tư vấn về sức khỏe; dịch vụ chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; bệnh viện; 

chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ thông tin về chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 

cố vấn y tế; trợ giúp y tế; cho thuê thiết bị y tế, dịch vụ y tế [tại bệnh viện]; dịch vụ hộ lý; 

dịch vụ tư vấn và cố vấn về dinh dưỡng; dịch vụ cố vấn về lĩnh vực dược phẩm; dịch vụ 

dược sĩ; dịch vụ cố vấn về lĩnh vực dược học; dịch vụ chuẩn bị báo cáo về các vấn đề 

chăm sóc sức khỏe; cung cấp thông tin hướng dẫn ăn kiêng và dinh dưỡng; cho thuê 

phương tiện chăm sóc y tế và sức khỏe; dịch vụ cố vấn kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ sức 

khỏe; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ trị liệu. 
 

 
(210) 4-2016-05145 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.3; A5.3.15; 5.5.19; 26.5.1 

(591) Xanh lá, vàng, trắng, đỏ, đen 

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
Hóa chất Nhật Bản Kasuta  
(VN) 
Số 8, ngách 1/33, ngõ 1, phố Khâm 

Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu 

hại, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt côn trùng có hại. 
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(210) 4-2016-05146 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.19; A5.3.15; 26.4.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá, đỏ, đen, vàng đậm, vàng nhạt, 

nâu 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Hóa chất Nhật Bản Kasuta  
(VN) 
Số 8, ngách 1/33, ngõ 1, phố Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu 

hại, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2016-05147 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 7.3.11; A26.3.5; 26.3.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, đen, trắng, 

vàng, nâu 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Hóa chất Nhật Bản Kasuta  
(VN) 
Số 8, ngách 1/33, ngõ 1, phố Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu 

hại, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt côn trùng có hại. 
 

 
(210) 4-2016-05148 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 3.1.8; 3.13.21; 26.1.6 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương, ghi, 

đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Hóa chất Nhật Bản Kasuta  
(VN) 
Số 8, ngách 1/33, ngõ 1, phố Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật gồm: thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu 
hại, thuốc diệt động vật có hại, thuốc diệt côn trùng có hại. 

 

 
(210) 4-2016-05162 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.5.1 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 
Quốc tế Anpha   (VN) 
225 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở; cho thuê căn hộ; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; 

cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng; cho thuê phòng ở. 
 

Nhóm 37: Xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-05171 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền âm thanh và hình ảnh; thiết bị đa chức năng dùng để in và hoặc 

dùng để quét tài liệu hình ảnh và hoặc dùng để phô-tô-co-py tài liệu cùng các bộ phận và 
linh kiện cửa chúng; thiết bị đầu vào và thiết bị đầu ra dùng để xử lý tài liệu, dùng để tích 
hợp với máy chiếu, dùng cho máy ảnh, dùng cho bộ cảm biến chuyển động, dùng cho bàn 
phím ảo và dùng cho bảng màn hình cảm ứng (bảng điều khiển chạm); chương trình máy 
vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); quầy thông tin điện tử; thiết bị truyền phát tín 
hiệu điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-05172 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô, thể thao; ô tô tải; 
« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là, động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 

 
(210) 4-2016-05173 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô, thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là, động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 

 

 
(210) 4-2016-05174 (220) 03.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) TOYOTA JIDOSHA KABUSHLKI 

KALSHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATLON) 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô, thể thao; ô tô tải; 
« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là, động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động. 

 
 

(210) 4-2016-05263 (220) 04.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển công nghệ Indetco  (VN)
27 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 12: Xe gắn máy; động cơ xe gắn máy, linh kiện xe gắn máy.  
 

 
(210) 4-2016-05301 (220) 04.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xây dựng thương mại và 
nông nghiệp Hải Vương    (VN) 
Khu nhà điều hành khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; thông tin kinh doanh.   

 

Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; ký gửi các đồ vật quý giá; môi giới bất động sản; quản 
lý bất động sản; cho thuê phòng ở; đầu tư vốn.   

 

Nhóm 39: Tham quan, du lịch; cho thuê kho chứa hàng.   
 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch 
vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); rạp xiếc.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu.   

 

 
(210) 4-2016-05302 (220) 04.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xây dựng thương mại & nông 
nghiệp Hải Vương   (VN) 
Khu nhà điều hành khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo; quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; thông tin kinh doanh.   

 

Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; ký gửi các đồ vật quý giá; môi giới bất động sản; quản 
lý bất động sản; cho thuê phòng ở. 

 

Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khoẻ; dịch vụ karaoke. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu, nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ.   
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(210) 4-2016-05304 (220) 04.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xám, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xây dựng thương mại và 
nông nghiệp Hải Vương   (VN) 
Khu nhà điều hành khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); ký gửi các đồ vật 

quý giá; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê phòng ở. 
 

Nhóm 37: Xây dựng, xây dựng nhà máy, xí nghiệp; rải nhựa đường; tư vấn xây dựng; 
giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu.  

 

 
(210) 4-2016-05305 (220) 04.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xây dựng thương mại và 
nông nghiệp Hải Vương  (VN) 
Khu nhà điều hành khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 

hoặc quảng cáo; quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; thông tin kinh doanh.  

 
Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; ký gửi các đồ vật quý giá; môi giới bất động sản; quản 
lý bất động sản; cho thuê phòng ở; đầu tư vốn.   

 
Nhóm 39: Tham quan, du lịch; cho thuê kho chứa hàng.   

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch 
vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); rạp xiếc.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu.   
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(210) 4-2016-05306 (220) 04.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
xây dựng thương mại và 
nông nghiệp Hải Vương   (VN) 
Khu nhà điều hành khách sạn, phường 
Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 
Phước 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 

hoặc quảng cáo; quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu.   
 

Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; ký gửi các đồ vật quý giá; môi giới bất động sản; quản 
lý bất động sản; cho thuê phòng ở.   

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe; dịch vụ karaoke.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-05320 (220) 04.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) HTC CORPORATION  (TW) 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 
Taoyuan City 330, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; điện thoại không dây; thiết bị vô 

tuyến; máy tính sách tay và thiết bị hỗ trợ cá nhân dạng máy tính cầm tay; phần cứng và 
phần mềm máy tính dùng cho thiết bị di động, thiết bị cầm tay và thiết bị không dây; 
phần mềm giao diện người dùng; phần cứng và phần mềm máy tính cho giao diện người 
dùng, viễn thông và dịch vụ viễn thông; phần cứng và phầm mềm máy tính để truyền và 
nhận giọng nói, hình ảnh, dữ liệu, âm thanh viđêô và nội dung đa phương tiện; bộ điều 
biến không dây; tai nghe; tai nghe có chức năng truyền không dây; dây cáp nối; giá đỡ 
điện thoại di động; chân đỡ điện thoại di động; tấm dán mặt điện thoại di động; pin điện 
thoại di động; bộ nắn dòng điện cho điện thoại di động; thiết bị sạc cho điện thoại di 
động; vỏ điện thoại di động; thiết bị sạc cho điện thoại di động dùng trong xe ô tô; giá đỡ 
điện thoại di động dùng trong xe ô tô; thiết bị điều khiển từ xa dùng cho điện thoại di 
dộng; bàn phím cho điện thoại di động; micrô cho điện thoại di động; loa cho điện thoại 
di động; bao da dùng cho điện thoại di động.  
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(210) 4-2016-05323 (220) 04.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần thương 
mại TPP Toàn Đức  (VN) 
Số 32, tổ 5, khu Hòn 1, phường Cẩm 

Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh  

2. Phan Tuấn Anh  (VN) 
Tổ 4 Khu 4, phường Quang Hanh, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh  

3. Trần Đức Toàn  (VN) 
Tổ 42, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm 

Phả, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông nam dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

(210) 4-2016-05347 (220) 04.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) FUJITSU SYSTEMS WEST LIMITED  

(JP) 

2-2-6, Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính; chương trình máy vi tính; máy vi tính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ điện toán đám mây; dịch vụ cung cấp chương trình máy tính (cung cấp 

các chương trình được thực hiện bởi máy vi tính để thực hiện một nhiệm vụ/chức năng cụ 

thể); cho thuê khu vực máy chủ (dịch vụ cho phép người dùng sử dụng vùng nhớ của máy 

tính chủ trên trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp thông qua mạng); cho thuê chương trình 

máy tính; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; lập trình máy tính; bảo trì chương trình máy tính; 

cài đặt, sửa chữa và bảo trì phần mềm máy tính; thiết kế mạng máy tính cho người khác; 

dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê máy vi tính; dịch vụ xử lý dữ liệu được thực 

hiện bởi máy vi tính, cụ thể là khôi phục dữ liệu máy tính; cung cấp phần mềm như một 

dịch vụ (một mô hình phân phối dịch vụ phần mềm ứng dụng trong đó các nhà cung cấp 

phần mềm phát triển phần mềm ứng dụng trên web, sau đó cho phép khách hàng sử dụng 

nó qua internet); dịch vụ cung cấp thông tin về cấu hình, chức năng, nâng cấp, bổ sung và 

các bản cập nhật khác của phần mềm máy tính; dịch vụ cung cấp thông tin về cấu hình, 

chức năng, nâng cấp, bổ sung và các bản cập nhật khác của phần mềm ứng dụng. 
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(210) 4-2016-05415 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) EMEH, INC.   (US) 

3 Werner Way, Lebanon, New Jersey 
08833 U.S.A  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm ốp tường bằng kim loại; sàn cụ thể là sàn lát lối vào bằng kim loại. tấm lát 

sàn bằng kim loại, sàn lưới, bằng kim loại, lưới chống trượt bằng kim loại cụ thể là lưới 
sàn bằng kim loại và tấm lót bằng kim loại, tấm che nắng cửa bên ngoài bằng kim loại; 
tắm che ghép nối có thể mở rộng bằng kim loại tấm lật và tắm lưới bằng kim loại để điều 
chỉnh không khí và ánh sáng, tấm chắn che ngoài cửa bằng kim loại.  

 
Nhóm 11: Các sản phẩm kiểm soát ánh sáng mặt trời cụ thể là hệ thống che nắng thích 
hợp với bên ngoài hoặc bên trong tòa nhà gồm bộ khởi động bằng điện năng, khí nén, 
thủy lực và bằng tay, bộ điều khiển từ xa cho bộ cảm biến bằng ánh nắng: ánh sáng, nhiệt 
độ và tốc độ gió, tất cả để điều khiền vị trí ánh nắng, mức độ ánh sáng và tầm nhìn bên 
ngoài; tấm lật thông gió tĩnh và động, và màn chắn được lắp quanh tầng thượng, tầng mái 
và tháp làm mát của tòa nhà (để làm giảm bức xạ mặt trời và tăng tính thầm mỹ); hệ 
thống điều hòa không khí cụ thể là thiết bị điều hòa không khí và hệ thống điều hòa 
không khí cho mục đích công nghiệp; hệ thống giàn thông gió và che chắn năng mưa bao 
gồm khung, khối lật gồm khối khung, cánh lật, tấm rỗng và bảng hiển thị; chụp thông gió.  

 
Nhóm 19: Cơ cấu bảo vệ tường và cửa không bằng kim loại cụ thể là lan can dải phân 
cách, thanh chắn chống va đập phi kim loại, thanh chắn góc, thanh gia cường và chịu va 
đập, thanh che chắn; panen tường, vỏ bọc cửa và miếng bảo vệ mép tường, tấm lót bảo vệ 
chân tường và cửa, và nẹp ván gờ chân tường, tất cả được làm từ nguyên liệu không bằng 
kim loại, vật liệu bảo vệ tường cụ thể là panen tường chịu lực được làm từ chất liệu dẻo 
phi kim loại; panen tường không bằng kim loại; gạch lát sàn, không bằng kim loại; sàn cụ 
thể là sàn lát lối vào bằng tre, sàn bằng gỗ cứng đã được thiết kế, sàn tấm mỏng (không 
bằng kim loại), sàn lát ván (gỗ miếng), sàn bằng cao su, sàn bằng nhựa vinyl và sàn gỗ, 
gạch lát sàn bằng nhựa vinyl; sàn lưới không bằng kim loại, lưới chống trượt phi kim loại 
và lưới sàn phi kim loại; tấm đúc phi kim loại sử dụng cho tầm lót lối vào cửa; vật liệu xây 
dựng phi kim loại cụ thể là trần nhà, panen cửa và sàn, cửa, sàn, thanh vịn, thanh chắn bảo 
vệ, cửa lật, tấm che nắng bên ngoài cửa sổ (không bằng kim loại); tấm che ghép nối có thể 
mở rộng (không bằng kim loại); tấm chắn che ngoài cửa kính (không bằng kim loại). 

 

 
(210) 4-2016-05428 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh tím than, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Trung  (VN) 
Số 5, ngõ 31 Dịch Vọng, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; makerting; nhập khẩu; xuất khẩu; 

mua bán sản phẩm sau: quần áo, túi xách, giày dép, balô, váy, mũ, kính mắt, tất, đồng hồ, 

thắt lưng, ô tô, phụ tùng ô tô.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp đồ ăn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 

cung cấp đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-05442 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cô Thum  (VN) 
Tổ 41, khóm II, thị trấn Tri Tôn, huyện 

Tri Tôn, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Nem thịt (nem được chế biến từ thịt); chả lụa.  

 

Nhóm 35: Mua bán nem, chả lụa.  
 

 
(210) 4-2016-05443 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh 7 Hiệp  (VN) 
553/28 Trần Hưng Đạo, khóm Bình Thới 

2, phường Bình Khánh, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 05: Rượu sâm cúc.  

 

Nhóm 33: Rượu gạo; rượu đinh lăng. 
 
 

(210) 4-2016-05453 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.4.2; A3.4.24 

(591) Đỏ, hồng và trắng 

(731) Nguyễn Quỳnh Anh  (VN) 
Số 33, ngõ 784/20 phố Bạch Đằng, 

phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, thịt bò khô. 
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(210) 4-2016-05461 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.4.2; A2.5.22; 2.5.8 

(591) Da cam, xanh lá cây, hồng, xanh da trời, 

xanh dương, xanh nhạt, vàng, tím, nâu, 

đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại và phát triển 
công nghệ Phương Đông   (VN) 
Chùa Nhĩ, xã Thanh Liệt, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

sữa công thức bổ sung thêm dinh dưỡng dùng cho trẻ đang bú mẹ; sữa nước hoặc sữa bột 

công thức dùng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú dùng cho mục đích y tế; sữa 

nước hoặc sữa bột công thức bổ sung vitamin và khoáng chất dùng cho người lớn và người 

già dùng cho mục đích y tế; sữa viên (chế phẩm bổ sung dinh dưỡng ở dạng bột, hạt nhỏ, 

hạt, viên nén) dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa (sữa viên); sữa bột; sữa tươi; sữa nước hoặc sữa bột cho phụ 

nữ có thai và phụ nữ đang điều trị bệnh không dùng cho mục đích y tế; sữa nước hoặc sữa 

bột bổ sung vitamin và khoáng chất dùng cho người lớn và người già không dùng cho mục 

đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-05469 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.3.5; 2.9.1; A26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thiết bị VIETLAB  
(VN) 
Số nhà 72, ngõ 138, đường Tân Triều, xã 

Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, vật lý, y 

tế, thiết bị giảng dạy, thiết bị giáo dục, quần áo đặc dụng cho phòng thí nghiệm.  
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(210) 4-2016-05507 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; 2.3.1; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Thiên Bình  (VN) 
K B1/5E đường Liên ấp 26, tổ 3, ấp 2, xã 

Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2016-05515 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(591) Đen, trắng, xanh lam 

(731) Công ty cổ phần vải địa kỹ 
thuật Việt Nam   (VN) 
Lô 80, khu công nghiệp Đồng Văn, thị 
trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 19: ống địa kỹ thuật (ống cứng). 
 

 
(210) 4-2016-05517 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 5.5.19; A5.5.21; 6.1.2; 26.3.1 

(591) Đỏ, trắng, hồng 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

giáo dục GBN   (VN) 
Số 4C Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê 

Chân, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo tiếng Nhật; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ đào 

tạo cung cấp nguồn nhân lực.  
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(210) 4-2016-05523 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.2; A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Cam, xanh dương, xanh dương đậm, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Gia Bảo Phát  (VN) 
295 đường số 3, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 21: Nồi; chảo; thau; thùng ướp lạnh; bình cách nhiệt; cây lau nhà.  

 

 
(210) 4-2016-05524 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.2; A7.1.11; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Cam, xanh dương, xanh dương đậm, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Gia Bảo Phát  (VN) 
295 đường số 3, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Dao; thìa; dĩa (nĩa). 
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; bếp điện; lò vi sóng; ấm đun nước dùng điện; quạt điện; máy lọc 
nước (loại dùng trong gia đình).  

 
Nhóm 35: Mua bán: dao, thìa, dĩa (nĩa), dụng cụ nấu nướng dùng điện (nồi cơm điện, bếp 
điện, lò viba, ấm đun nước, nồi áp suất), quạt điện, máy lọc nước (loại dùng trong gia 
đình), bếp ga, dụng cụ nhà bếp (nồi, chảo, càmen, thau), thùng đựng đá, thùng ướp lạnh, 
bình cách nhiệt, bình thủy (không chạy điện), cây lau nhà.  

 

 
(210) 4-2016-05539 (220) 07.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH MTV Trầm 

Hương Phú Khánh  (VN) 
Tầng M, tòa nhà Khách sạn Nha Trang 
Palace, số 9 Yersin, phường Lộc Thọ, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Tinh dầu trầm; hương trầm (nhang); trầm nụ và trầm miếng dùng để thắp (thờ 
cúng).  

 
Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ dùng trong văn phòng; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, sáp, 
thạch cao hoặc chất dẻo; đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ; sản phẩm đan lát, tết bện từ các 
chất liệu tre, nứa, cói, mây, rơm rạ; tất cả thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 35: Mua bán cây dó bầu, đồ mỹ nghệ bằng gỗ, đồ lưu niệm, trầm hương, tinh dầu 
trầm, đồ đạc bằng gỗ dùng trong văn phòng, tác phẩm nghệ thuật làm từ các chất liệu gỗ, 
sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sản phẩm đan lát, tết bện từ 
các chất liệu tre, nứa, cói, mây, rơm rạ; đại lý mua bán cây dó bầu, tinh dầu trầm, tre, nứa, 
đồ đạc bằng gỗ dùng trong văn phòng, đồ gỗ mỹ thuật, tác phẩm nghệ thuật làm từ các 
chất liệu gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sản phẩm đan 
lát, tết bện từ các chất liệu tre, nứa, cói, mây, rơm rạ.  

 

Nhóm 44: Trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác rừng trồng; trồng cây lâu năm; trồng 
cây dó bầu.  

 

 
(210) 4-2016-05550 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.1; A5.3.15 (540) 

  

(731) Bảo Hoài Nam  (VN) 
12C Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất bao gồm: đồ gốm, sứ, thủy tinh, nến, tinh dầu, 
chăn, ga, mÒn, gối, khăn đèn, đồ trang trí bằng gỗ/thủy tinh/sứ, vải, khung hình, hoa giả, 
gấu bông, dao, muỗng, nĩa, bàn, ghế, giường, tủ, mây, tre, lá, cột rèm, đồ gốm: 
tô/chén/dĩa/ly, sữa tắm, dầu gội, xà phòng, tượng phật, đồ trang trí theo phong cách thiền, 
phật giáo.  

 

 
(210) 4-2016-05562 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ. 
(731) Vũ Mạnh Tiến  (VN) 

P1903, tòa nhà L2, khu đô thị Nam 
Thăng Long - Ciputra, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc, đồ da và giả da như: ba lô, vali, túi 
xách, cặp da, ví da; dây đeo qua vai bằng da; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi cho 
người cắm trại. 
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(210) 4-2016-05563 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5 

(591) Đỏ 

(731) Vũ Mạnh Tiến   (VN) 
P1903, tòa nhà L2, khu đô thị Nam 

Thăng Long - Ciputra, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da thuộc, tấm phủ đồ đạc bằng da thuộc, đồ da và giả da như: ba lô, vali, túi 
xách, cặp da, ví da; dây đeo qua vai bằng da; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; túi cho 

người cắm trại. 
 

 
(210) 4-2016-05570 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.11.3 

(591) Đen, trắng, xám 
(731) HUANG FAN   (CN) 

No.88,Xinmin Road, Ynelu District, 

Changsha City, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 07: Xẻng xúc của máy; máy đóng cọc; máy đào xúc; máy nhào; thiết bị kéo đẩy 

goòng [thiết bị mỏ]; máy khoan.  
 

 
(210) 4-2016-05580 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Karma Auto 
Việt Nam  (VN) 
95/52 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Thanh truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; giảm xóc cho ô tô, 

giảm xóc treo cho xe cộ; cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; hệ thống khí nén, phanh, 

bộ điều chỉnh phanh và bàn đạp phanh, tất cả dùng cho các phương tiện giao thông đường 

bộ; các phần và phụ tùng trong nhóm bộ điều chỉnh phanh dùng cho các phương tiện giao 
thông đường bộ.  
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(210) 4-2016-05581 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Karma Auto 
Việt Nam   (VN) 
95/52 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Má phanh cho xe cộ, guốc phanh (guốc hãm) cho xe cộ; giảm xóc cho ô tô; 
giảm xóc treo cho xe cộ, giảm xóc khí nén cho xe cộ, cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt 
đất; bộ lọc gió dùng cho xe cộ. 

 

 
(210) 4-2016-05583 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9; A1.1.12 
(591) Tím, đỏ cam, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Tuấn Hồng Phú Thọ  (VN) 
Tổ 11B, phố Anh Dũng, phường Tiên 
Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại gồm: gạch ốp lát ceramic cao cấp tráng men; 

gạch; ngói, đá lát sàn (không bằng kim loại); đất sét làm đồ gốm. 
 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: gạch ốp lát ceramic cao 
cấp tráng men, gạch, ngói, đá lát sàn (không bằng kim loại), đất sét làm đồ gốm, vật liệu 
trang trí nội - ngoại thất; dịch vụ đại lý ký gửi hàng hóa cho các sản phẩm: gạch ốp lát 
ceramic cao cấp tráng men, gạch, ngói, đá lát sàn (không bằng kim loại), đất sét làm đồ 
gốm, vật liệu trang trí nội - ngoại thất. 

 

 
(210) 4-2016-05598 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần chăm sóc 

sức khỏe Nhất Việt  (VN) 
Tổ dân phố Đình, phường Đại Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-05623 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; 26.4.2 

(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Hồ Thị Phượng  (VN) 
Tổ 96 khu phố Nam « 2, phường Hoà 

Hiệp, quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng 

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại, ổ khóa bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, chốt 

cửa bằng kim loại, phụ kiện ngành khóa bằng kim loại.  

 

Nhóm 11: Vòi sen, vòi nước, bếp ga, dây dẫn ga, thiết bị nhà tắm (lavabo, bồn cầu).  
 

 
(210) 4-2016-05625 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.17.5 

(591) Trắng, tím, xám 

(731) Công ty cổ phần Fit 
Consumer  (VN) 
276 Nguyễn Đình Chiểu, phường 06, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước súc miệng không dùng cho mục đích y tế; kem đánh răng; chế phẩm 

chăm sóc răng miệng [không chứa dược chất] .  
 

 
(210) 4-2016-05627 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 8.7.11; 5.7.3; 7.3.2; 26.1.1 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
phát triển dịch vụ SK   (VN) 
Tầng 2, số 18, ngõ 35, Cát Linh, phường 

Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, cửa hàng bánh (dịch vụ bán bánh do nhà hàng 

thực hiện), quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2016-05646 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; 2.9.1 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lương Thị Việt Hà  (VN) 
Số 53, ngõ 178 Thái Hà, phường Trung 

Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; váy.  
 

 
(210) 4-2016-05670 (220) 08.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn Hoa Mặt 
Trời   (VN) 
61/2 hẻm 229 Tân Kỳ Tân Quý, phường 

Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vécni, vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ 

trước khi sơn), sơn chống gỉ, sơn phủ, lớp phủ [sơn].  
 

 
(210) 4-2016-05688 (220) 09.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8; 26.4.1 

(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư xây dựng kinh doanh 
Khải Thái  (VN) 
110 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương  

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư sử dụng các nguồn tài chính; cho thuê bất động sản; đầu tư kinh 

doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 
 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: khu công nghiệp, khu dân cư cụm công 

nghiệp; xây dựng công nghiệp và công nghiệp cầu đường.  
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(210) 4-2016-05689 (220) 09.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.23; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư xây dựng kinh doanh 
Khải Thái   (VN) 
110 đại lộ Bình Dương, phường Phú Hoà, 
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư sử dụng các nguồn tài chính; cho thuê bất động sản; đầu tư kinh 

doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
 

Nhóm 37: Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: khu công nghiệp, khu dân cư cụm công 
nghiệp; xây dựng công nghiệp và công nghiệp cầu đường.  

 

 
(210) 4-2016-05779 (220) 09.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 16.3.1 
(731) EXXON MOBIL CORPORATION  

(US) 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 
Texas 75039-2298, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy quay; máy quay sử dụng công 

nghệ hồng ngoại; phần mềm để xác định cột khí gaz. 
 

 
(210) 4-2016-05798 (220) 09.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(731) Cao Văn Giang  (VN) 

Số nhà 74, đường Quang Trung, phường 
Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
930 

(210) 4-2016-05802 (220) 09.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CHUBB LIMITED  (CH) 

Barengasse 32, 8001 Zurich, Switzerland

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ 

bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ liên quan đến các vấn đề tài 
chính; dịch vụ liên quan đến các vấn đề tiền tệ; dịch vụ đầu tư; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên và dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến các dịch vụ nêu trên được cung cấp trên các trang web và trên mạng internet; 
dịch vụ bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ định giá các yêu cầu bảo hiểm tài sản cá nhân; 
dịch vụ định giá các yêu cầu bảo hiểm bất động sản; dịch vụ định giá các yêu cầu bảo 
hiểm; dịch vụ điều chỉnh các yêu cầu trong lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và cung cấp 
thông tin liên quan đến bảo hiểm; dịch vụ xử lý điện tử các yêu cầu bảo hiểm và dữ liệu 
thanh toán; dịch vụ tư vấn tài chính và bảo hiểm; dịch vụ định giá tài chính cho mục đích 
bảo hiểm; dịch vụ tài chính, cụ thể là, cung cấp lựa chọn đầu tư sẵn có đối với các niên 
kim khác nhau và các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác nhau; dịch vụ bảo lãnh phát hành 
bảo hiểm hỏa hoạn; dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ quản lý bảo hiểm; dịch vụ đại lý 
và môi giới bảo hiểm; dịch vụ quản lý các yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ xử lý các yêu cầu 
bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm; dịch vụ tính 
toán mức phí bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là, bảo lãnh phát hành, phát hành và 
quản lý bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo hiểm hàng hải; dịch vụ bảo 
lãnh phát hành bảo hiểm y tế; dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là, bảo lãnh phát hành bảo hiểm 
tài sản và tính mạng, y tế, xe cộ, nhà ở và các tài sản cá nhân. 

 

 
210) 4-2016-05803 (220) 09.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CHUBB LIMITED  (CH) 

Barengasse 32, 8001 Zurich, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 

VN.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ 

bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ liên quan đến các vấn đề tài 

chính; dịch vụ liên quan đến các vấn đề tiền tệ; dịch vụ đầu tư; dịch vụ tư vấn và cung cấp 

thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên và dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên 

quan đến các dịch vụ nêu trên được cung cấp trên các trang web và trên mạng internet; 

dịch vụ bảo hiểm tai nạn trên biển; dịch vụ định giá các yêu cầu bảo hiểm tài sản cá nhân; 

dịch vụ định giá các yêu cầu bảo hiểm bất động sản; dịch vụ định giá các yêu cầu bảo 

hiểm; dịch vụ điều chỉnh các yêu cầu trong lĩnh vực bảo hiểm; dịch vụ tư vấn và cung cấp 

thông tin liên quan đến bảo hiểm; dịch vụ xử lý điện tử các yêu cầu bảo hiểm và dữ liệu 

thanh toán; dịch vụ tư vấn tài chính và bảo hiểm; dịch vụ định giá tài chính cho mục đích 

bảo hiểm; dịch vụ tài chính, cụ thể là, cung cấp lựa chọn đầu tư sẵn có đối với các niên 
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kim khác nhau và các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác nhau; dịch vụ bảo lãnh phát hành 

bảo hiểm hỏa hoạn; dịch vụ tính toán bảo hiểm; dịch vụ quản lý bảo hiểm; dịch vụ đại lý 

và môi giới bảo hiểm; dịch vụ quản lý các yêu cầu bảo hiểm; dịch vụ xử lý các yêu cầu 

bảo hiểm; dịch vụ tư vấn bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin bảo hiểm; dịch vụ tính 

toán mức phí bảo hiểm; dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là, bảo lãnh phát hành, phát hành và 

quản lý bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ bảo lãnh phát hành bảo hiểm hàng hải; dịch vụ bảo 

lãnh phát hành bảo hiểm y tế; dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là, bảo lãnh phát hành bảo hiểm 

tài sản và tính mạng, y tế, xe cộ, nhà ở và các tài sản cá nhân. 
 

 
(210) 4-2016-05883 (220) 10.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) FUJIAN GENERAL-TECH 

ELECTRICAL CO., LTD.  (CN) 

101, 1/F, Factory #5, No-2, West Jianhu 

Road, Dongqiao Economic Development 

Zone, Ningde City, Fujian Province, 

People's Republic of China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy sản xuất điện; động cơ, không dùng cho xe cộ mặt đất; 

động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; máy bơm; bộ điều khiển hơi dùng cho máy 

móc, mô tơ và động cơ; máy nén (máy móc); bơm (bộ phận của máy móc, động cơ hoặc 

mô tơ); bơm sục khí cho bể nuôi loài thủy sinh; tua bin thủy lực. 
 

 
(210) 4-2016-05892 (220) 10.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Hồng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân phối khí đốt và gas Thủ 
Đức  (VN) 
Khu phố 7 (trong khuôn viên Xí nghiệp 

Cơ khí Công trình - Xí nghiệp Liên hiệp 

Trục vớt Cứu hộ), phường Trường Thọ, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
932 

(210) 4-2016-05893 (220) 10.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.5; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân phối khí đốt và gas Thủ 
Đức   (VN) 
Khu phố 7 (trong khuôn viên Xí nghiệp 
Cơ khí Công trình - Xí nghiệp Liên hiệp 
Trục vớt Cứu hộ), phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc. 
 

 
(210) 4-2016-05900 (220) 10.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần quốc tế 

World Star  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Lya, số 24, ngõ 12 Đào 
Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim; máy ảnh [chụp ảnh]; máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ 

phận ghi hình; sợi cáp quang. 
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm như: máy quay phim, 
máy ảnh [chụp ảnh], máy quay viđêô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình, sợi cáp 
quang. 

 

 
(210) 4-2016-05901 (220) 10.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

SUNCHI  (VN) 
Số 66, đường số 53, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: ngô (bắp) rang bơ; ngô cay; ngô ngọt.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm như: bắp rang bơ, ngô cay, ngô ngọt.  
 

Nhóm 43: Quán ăn nhanh; quán nước giải khát.  
 

 
(210) 4-2016-05903 (220) 10.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.11.2 
(591) Tím, xanh, vàng, vàng cam 
(731) ủy ban Nhân dân huyện Ba 

Chẽ   (VN) 
Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh 
Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 
Việt (IPASPRO CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Củ, rễ ba kích (dược liệu, thuốc nam, thuốc bắc).  

 

 
(210) 4-2016-05910 (220) 10.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1 
(731) FITT S.P.A.  (IT) 

Via Piave 8, 36066 Sandrigo, Vicenza, 
Italy  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 17: ống mềm không bằng kim loại; ống vòi mềm để tưới nước; ống mềm để tưới 
nước; ống vòi mềm để tưới vườn; đầu nối dùng cho ống vòi mềm không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-05912 (220) 10.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 26.13.1; 26.13.25 
(731) HENAN JUNTENG ELECTRICAL 

AND MECHANICAL EQUIPMENT 
CO.,LTD   (CN) 
The South Of Jinying 
Avenue,Changge,Xuchang City, Henan 
Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Bộ khởi động cho động cơ và máy nổ; máy phát điện; động cơ, không dùng cho 
xe cộ mặt đất; động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ khởi động, không 
dùng cho xe cộ mặt đất; đai truyền dùng cho động cơ và đầu máy; xi lanh dùng cho động 
cơ; động cơ và máy thủy lực; bộ giảm thanh dùng cho động cơ và máy móc; động cơ khí 
nén.  

 

 
(210) 4-2016-05916 (220) 10.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CONSTRUCTION RESEARCH & 

TECHNOLOGY GMBH   (DE) 
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, 83308 
Trostberg, Germany  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu và sản phẩm dùng để bịt kín và chống thấm nước cho bề mặt đất nền.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể là màng chống thấm nước polyme cải 
tiến. 

 

 
(210) 4-2016-05919 (220) 10.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 5.5.12; 5.5.19; 24.17.15; 

24.17.21 
(591) Xanh, vàng, trắng 
(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 

Dược liệu An Bình   (VN) 
Thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
210) 4-2016-05922 (220) 10.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC.   (JP) 
115 Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto, Tokushima, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè đen); ca cao; cà phê nhân tạo và chế phẩm làm từ cà phê; chế 
phẩm làm từ trà (chè đen); chế phẩm, làm từ ca cao; chế phẩm làm từ cà phê nhân tạo; 
gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu và chế phẩm làm từ gạo; chế phẩm làm từ bột sắn hột, chế 
phẩm làm từ bột cọ sagu; bột mì và chế phẩm làm từ bột mì; chế phẩm làm từ ngũ cốc; 
bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; kem lạnh; đường ăn; mật ong; nước mật đường; nấm 
men (dùng cho thực phẩm); bột nở (dùng cho thực phẩm); muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt 
(gia vị); gia vị; thực phẩm bồi bổ sức khỏe có thành phần protein, chất béo và/hoặc 
hydrat-cacbon có chứa chủ yếu: gạo, bột mì, ngũ cốc, bột sắn hột, bột khoai tây ngọt, bột 
đậu tương và/hoặc bột đậu (không dùng cho mục đích y tế); chất bồi bổ sức khỏe có thành 
phần protein, chất béo và/hoặc hydrat-cacbon có chứa chu yếu: gạo, bột mì, ngũ cốc, bột 
sắn hột, bột khoai tây ngọt, bột đậu tương và/hoặc bột đậu (không dùng cho mục đích y 
tế); chế phẩm bồi bổ sức khỏe không dùng cho mục đích y tế, có thành phần hydrat-
cacbon có chứa chủ yếu: gạo, bột mì, ngũ cốc, bột sắn hột, bột khoai tây ngọt, bột đậu 
tương và/hoặc bột đậu (không dùng cho mục đích y tế); chế phẩm bồi bổ sức khỏe có 
chứa chủ yếu: gạo, bột mì, ngũ cốc, bột sắn hột, bột khoai tây ngọt, bột đậu tương và/hoặc 
bột đậu (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-05971 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Thiên Gia Phúc  
(VN) 
109/8 quốc lộ 1A, KP3, phường An Phú 
Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Bao bì không thấm nước. 
 

Nhóm 22: Túi (bao tải) cho việc vận chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu, hàng hoá. 
 

 
(210) 4-2016-05981 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.21; A11.3.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu đậm, trắng, 

xanh da trời, vàng nhạt, vàng đậm, nâu 
nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu An Nam   (VN) 
Số 8, ngõ 9, Đào Tấn, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; 

đồ uống nước giải khát; nước giải khát có ga. 
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(210) 4-2016-05998 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1 
(591) Vàng, cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
chế biến hạt điều Mỹ Việt  (VN)
Lô A2, đường số 1, cụm công nghiệp Lợi 
Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều tẩm gia vị, bao gồm các dòng sản phẩm sau: hạt điều chiên; hạt điều 

chiên tẩm muối; hạt điều chiên tẩm dừa; hạt điều chiên tẩm mè; hạt điều chiên tẩm bột 
hành, tỏi; hạt điều chiên tẩm tiêu; hạt điều chiên tẩm sầu riêng. 

 

 
(210) 4-2016-06013 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hai Nguyễn  
(VN) 
298 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-06018 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) LISANGE COSMETICS CO., LTD  

(KR) 
50 Dogu-ro (Bangbae-dong), Seocho-gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 03: Son môi; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); mỹ phẩm trang điểm; chế phẩm 

mỹ phẩm để tắm; dầu gội đầu; nước thơm cho da; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; 
mỹ phẩm bôi vào mí mắt; xà phòng; nước sơn móng; phấn rắn cho hộp phấn (mỹ phẩm); 
chất pha chế dầu thơm; nước hoa; dầu xả dưỡng tóc; xà phòng mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; 
chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm; kem nền; phấn hồng mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2016-06045 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) TAIWAN RIWAY CO., LTD.  (TW) 

2F, No.10, Hengyang Rd., Zhongzheng 
Dist., Taipei City 10045, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon 
thả; tinh dầu; bộ mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2016-06060 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.5.3; 1.5.1 
(731) AJINOMOTO PHARMACEUTICALS 

CO., LTD.  (JP) 
1 -1, Irifune 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; giấy thử phản ứng dùng cho mục đích y học; chất bổ sung ăn 

kiêng dùng cho người; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; cung cấp thông tin y tế; cung cấp thông tin y tế trong lĩnh vực 
dược phẩm; kiểm tra sức khỏe; chữa răng; chuẩn bị pha chế và phân phát thuốc.  

 

 
(210) 4-2016-06061 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, cam, đen 
(731) KWANGDONG PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.   (KR) 
85, Seochojungang-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống trộn nước ép táo, đồ uống trộn vitamin B, đồ uống trộn vitamin C, 

chiết xuất của trái cây, nước quả cô đặc, đồ uống hỗn hợp, nước ép táo, đồ uống không 
cồn, đồ uống tăng lực, nước ngọt có ga, tất cả là đồ uống không cồn, không dùng cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-06070 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) PETMATRIX LLC    (US) 

160 Pehle Avenue, Suite 302A, Saddle 
Brook, New Jersey 07663, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Bánh quy cho chó; thức ăn vặt cho chó; thức ăn nhai cho chó; thức ăn cho chó; 
thức ăn cho thú nuôi, thức ăn vặt cho thú nuôi; thức ăn cho động vật; thức ăn nhai cho 
động vật; bữa ăn cho động vật; đồ uống cho thú nuôi; chất đạm dùng cho thức ăn của 
động vật. 

 

 
(210) 4-2016-06071 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) PETMATRIX LLC    (US) 

160 Pehle Avenue, Suite 302A, Saddle 
Brook, New Jersey 07663, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Bánh quy cho chó; thức ăn vặt cho chó; thức ăn nhai cho chó; thức ăn cho chó; 

thức ăn cho thú nuôi, thức ăn vặt cho thú nuôi; thức ăn cho động vật; thức ăn nhai cho 
động vật; bữa ăn cho động vật; đồ uống cho thú nuôi; chất đạm dùng cho thức ăn của 
động vật. 

 

 
(210) 4-2016-06072 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) PETMATRIX LLC    (US) 

160 Pehle Avenue, Suite 302A, Saddle 
Brook, New Jersey 07663, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Bánh quy cho chó; thức ăn vặt cho chó; thức ăn nhai cho chó; thức ăn cho chó; 

thức ăn cho thú nuôi, thức ăn vặt cho thú nuôi; thức ăn cho động vật; thức ăn nhai cho 
động vật; bữa ăn cho động vật; đồ uống cho thú nuôi; chất đạm dùng cho thức ăn của 
động vật. 

 

 
(210) 4-2016-06073 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) PETMATRIX LLC    (US) 

160 Pehle Avenue, Suite 302A, Saddle 
Brook, New Jersey 07663, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Bánh quy cho chó; thức ăn vặt cho chó; thức ăn nhai cho chó; thức ăn cho chó; 

thức ăn cho thú nuôi, thức ăn vặt cho thú nuôi; thức ăn cho động vật; thức ăn nhai cho 
động vật; bữa ăn cho động vật; đồ uống cho thú nuôi; chất đạm dùng cho thức ăn của 
động vật. 
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(210) 4-2016-06074 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.6; 3.1.8; A3.1.24 
(731) PETMATRIX LLC    (US) 

160 Pehle Avenue, Suite 302A, Saddle 
Brook, New Jersey 07663, U.S.A.   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Bánh quy cho chó; thức ăn vặt cho chó; thức ăn nhai cho chó; thức ăn cho chó; 

thức ăn cho thú nuôi, thức ăn vặt cho thú nuôi; thức ăn cho động vật; thức ăn nhai cho 
động vật; bữa ăn cho động vật; đồ uống cho thú nuôi; chất đạm dùng cho thức ăn của 
động vật. 

 

 
(210) 4-2016-06075 (220) 11.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) PETMATRIX LLC  (US) 

160 Pehle Avenue, Suite 302A, Saddle 
Brook, New Jersey 07663, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Bánh quy cho chó; thức ăn vặt cho chó; thức ăn nhai cho chó; thức ăn cho chó; 

thức ăn cho thú nuôi; thức ăn vặt cho thú nuôi; thức ăn cho động vật; thức ăn nhai cho 
động vật; bữa ăn cho động vật; đồ uống cho thú nuôi, chất đạm dùng cho thức ăn của 
động vật. 

 

 
(210) 4-2016-06146 (220) 14.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư bảo vệ 
thực vật Phương Mai   (VN) 
Số 2, ngõ 89 Lương Định Của, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2016-06147 (220) 14.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH vật tư bảo vệ 
thực vật Phương Mai    (VN) 
Số 2, ngõ 89 Lương Định Của, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu. 
 

 
(210) 4-2016-06148 (220) 14.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; A5.3.15; A5.3.13; A25.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH vật tư bảo vệ 
thực vật Phương Mai   (VN) 
Số 2, ngõ 89 Lương Định Của, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật.  

 

 
(210) 4-2016-06153 (220) 14.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.8; 9.7.1; 26.1.2 
(731) RICH SHINE INTERNATIONAL CO., 

LTD   (TW) 
No. 18-2, Shin Drum Lane, Shin Sheng 
Li, Nan Twen Dist, Taichung, Taiwan 
(R.O.C)  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ lưỡi trai [đồ đội đầu cho người chơi gôn; trang phục cho người chơi gôn 

[trừ găng tay]; áo sơ mi cho người chơi gôn; giày cho người chơi gôn; giày; đồ đi ở chân; 
quần dài cho người chơi gôn; trang phục thể thao (trừ găng tay dùng cho chơi golf); quần 
áo thể thao (trừ găng tay dùng cho chơi golf); đồng phục thể thao (trừ găng tay và mũ bảo 
hiểm dùng cho chơi golf); đồ mặc khi chơi thể thao (trừ găng tay và mũ bảo hiểm dùng 
cho chơi golf).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực quần áo, phụ kiện quần áo, giày dép, 
mũ, đồ trang sức, kính mát, da và túi; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng truyền 
thông toàn cầu; cho thuê không gian quảng cáo trên mạng truyền thông toàn cầu; dịch vụ 
tập trung hàng hóa để người mua xem và mua từ các cửa hàng bán lẻ, catalo chung của 
người bán bằng cách đặt hàng qua thư hoặc bằng phương tiện liên lạc, và hoặc qua 
website thông qua mạng truyền thông toàn cầu; cung cấp thị trường trực tuyến cho người 
mua và người bán hàng hóa, dịch vụ; cung cấp kênh quảng cáo trực tuyến được phân loại 
bài đăng bởi người sử dụng qua website và các dịch vụ có liên quan.  
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(210) 4-2016-06166 (220) 14.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh dương đậm, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Phòng khám chuyên khoa da 
liễu Hoàng Tuấn  (VN) 
Số 5 khu tập thể Trung tâm Nhiệt đới 

Việt Nga, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mĩ viện; dịch vụ spa chăm sóc sức 

khỏe; phẫu thuật thẩm mĩ; phòng khám da liễu. 
 

 
(210) 4-2016-06178 (220) 14.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, 07336, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; tủ lạnh dùng để đựng rượu; tủ lạnh chạy bằng ga; thiết bị làm mát 

không gian lớn dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy lọc nước nóng và nước lạnh 

dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày; máy lọc nước 

dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; bộ lọc của máy lọc nước dùng điện dùng cho mục 

đích gia dụng;  lò nướng sóng ánh sáng (lò nướng Light wave); máy giữ độ ẩm dùng cho 

mục đích gia dụng; máy sấy khô quần áo dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; lò 

nướng dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; lò vi sóng; máy hút ẩm dùng cho mục đích 

gia dụng; máy lọc không khí; máy làm sạch không khí dùng cho mục đích gia dụng; máy 

giữ độ ẩm dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; thiết bị làm ẩm không khí; máy điều 

hòa không khí. 
 

 
(210) 4-2016-06334 (220) 15.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến và sản 
xuất nước mắm Minh Quân  
(VN) 
Thôn Nam Viêm, xã Nam Viêm, thị xã 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2016-06339 (220) 15.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.7.25; 26.13.25; A9.1.22; A9.3.25; 

10.5.25 
(591) Đen, trắng cam, tím, hồng, vàng, tím 

than 
(731) Nguyễn Hoàng Thục Hiền  (VN)

Số 116, đường 21/8, phường Phước Mỹ, 
thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Khẩu trang có tác dụng che nắng, che mưa, chống khói bụi.  
 

Nhóm 35: Mua bán khẩu trang có tác dụng che nắng, che mưa, chống khói bụi.  
 

 
(210) 4-2016-06363 (220) 15.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 25.12.1 
(591) Đen, đỏ, vàng, da cam, trắng, xanh lá 

cây, hồng, tím, xanh da trời, ghi 
(731) SITI ROHAYA BINTI MASLEH  (MY) 

Lot 8620 & 8621, 1st Floor, Pusat 
Bandar Shop House, Bandar Baru 
Permyjaya, 98000 Miri, Sarawak, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí thông qua việc cung cấp trò chơi máy tính trực tuyến như là 

đánh bạc và dịch vụ sòng bạc.  
 

 
(210) 4-2016-06396 (220) 16.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, xám đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM - DV - SX Lam 
Phát Dũng  (VN) 
237 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện bằng kim loại dùng để lắp vào cửa trong xây dựng bao gồm: bản lề; 

tay nắm; thanh khóa; thanh chốt; ổ khóa; vấu cài. 
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(210) 4-2016-06439 (220) 16.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Trắng, xanh lá cây, hồng đậm, hồng nhạt
(731) Phòng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn huyện Cao 
Lãnh   (VN) 
Số 21 đường 3/2, thị trấn Mỹ Thọ, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 

(511)   Nhóm 29: Khô cá điêu hồng; cá điêu hồng (đã chế biến).  
 

Nhóm 31: Cá điêu hồng tươi; cá điêu hồng đông lạnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán cá điêu hồng và các sản phẩm làm từ cá điêu hồng.  
 

 
(210) 4-2016-06440 (220) 16.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.12; A5.7.22 
(591) Trắng, xanh lá cây, hồng, vàng 
(731) Phòng nông nghiệp và phát 

triển nông thôn huyện Cao 
Lãnh  (VN) 
Số 21 đường 3/2, thị trấn Mỹ Thọ, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 
 
(511)   Nhóm 29: Mứt chanh; chanh muối.  
 

Nhóm 31: Quả chanh tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả chanh tươi và các sản phẩm làm từ chanh.  
 

 
(210) 4-2016-06453 (220) 16.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
MOBELL  (VN) 
14, đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 
15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động, thiết bị điện thoại (thân máy, pin, nắp pin), phụ 

kiện điện thoại (bộ sạc và tai nghe), máy tính bảng, điện tử, điện máy: điện thoại, máy 
tính bảng.  
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(210) 4-2016-06478 (220) 16.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.1; 26.1.4; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Tam Minh  (VN) 
Số 607 tòa nhà 142 Lê Duẩn, phường 
Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); kem lạnh; cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-06488 (220) 16.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 16.1.7; 10.3.10; 26.1.4; 2.9.4 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương mại 

Dịch vụ Đặt trước  (VN) 
120 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ trước tại nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ trước tại khách 

sạn. 
 
 

(210) 4-2016-06490 (220) 16.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 16.1.7; 10.3.10; 26.1.4; 26.4.2; 2.9.4; 

4.5.3; 4.5.13 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Đặt Trước   (VN) 
120 Chu Mạnh Trinh, phường 8, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ đặt chỗ trước tại nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ trước tại khách 

sạn. 
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(210) 4-2016-06549 (220) 17.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Xanh da trời, xanh dương đậm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế THP  
(VN) 
541/36 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa cô đặc dạng viên nén.  
 

 
(210) 4-2016-06551 (220) 17.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2; A26.4.24 

(591) Đen, trắng, vàng 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Đại Dương Xanh  (VN) 
106, Khu A, KDC Sư Vạn Hạnh, đường 

Sư Vạn Hạnh, phường 9, quân 5, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều (đã chế biến); trái cây sấy (mít sấy, chuối sấy, khoai lang sấy); cá 

đóng hộp; trái cây đóng hộp. 

 

Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2016-06554 (220) 17.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A11.3.3; 26.1.1; A26.1.18; 26.1.11 

(591) Đen, trắng và nâu 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Sơn   (VN) 
48C Vạn Kiếp, phường 8, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2016-06570 (220) 17.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) CADILA HEALTHCARE LIMITED  

(IN) 

'Zydus Tower' Satellite Cross Road, 

Ahmedabad 380015, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-06572 (220) 17.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH REFASO  (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-06608 (220) 17.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.13.1; A3.13.24; 26.1.1; A5.5.20; 

A5.5.21 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất mỹ 
phẩm Đặng Gia   (VN) 
88 đường D2, phường 25, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, dược phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa); chăm sóc da, thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2016-06622 (220) 17.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) LOOKNA INC  (US) 

26664 Seagull Way, Apt A213, Malibu, 
CA 90265 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 42: Cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 

 
(210) 4-2016-06623 (220) 17.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) STANDARD CHARTERED PLC   (GB) 
1 Basinghall Avenue, London, United 
Kingdom EC2V 5DD  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; dịch vụ marketing; chiến lược marketing; phân tích thị 

trường; đàm phán thương mại; dịch vụ cố vấn liên quan đến mua bán thương mại; tổ chức, 
hoạt động, giám sát và quản lý kế hoạch và chương trình khách hàng trung thành; dịch vụ 
thúc đẩy bán hàng thông qua chương trình khách hàng trung thành (cho người khác); 
quảng cáo; dịch vụ thúc đẩy bán hàng; quản lý kinh doanh, cụ thể là quản lý diễn đàn 
mua bán hàng trực tuyến thông qua hệ thống máy tính toàn cầu; chuẩn bị và thực hiện 
triển lãm nhằm mục đích thương mại; dịch vụ quản lý sự kiện (tổ chức triển lãm hay hội 
chợ thương mại nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo); dịch vụ thông tin, cố vấn và 
tư vấn cho những dịch vụ trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; dịch 
vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ ngân hàng được cung cấp cho việc thanh toán hóa đơn qua 
điện thoại; dịch vụ tài chính, ngân hàng và tín dụng; giao dịch hàng hóa tương lai; các 
dịch vụ bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ tính toán bảo 
hiểm; dịch vụ định giá và đánh giá tài chính của tài sản; dịch vụ quản lý và mua lại tài 
sản; dịch vụ cho thuê/thuê tài sản; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ ủy thác; dịch vụ 
quyên góp quỹ từ thiện; dịch vụ quản lý quỹ tương hỗ; dịch vụ quỹ tương hỗ; dịch vụ 
quản lý tiền mặt; dịch vụ bao thanh toán; dịch vụ chiết khấu hóa đơn; dịch vụ phát tiền 
mặt; dịch vụ cho vay; dịch vụ thế chấp; dịch vụ môi giới thế chấp; cung cấp bảo đảm cho 
các khoản vay; dịch vụ bảo lãnh bằng tiền; dịch vụ tín dụng; dịch vụ thuê mua tài chính 
giá rẻ; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ 
séc bảo đảm, thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ; dịch vụ đăng ký thẻ tín dụng, thẻ chi tiêu, thẻ rút 
tiền mặt, thẻ séc bảo đảm, thẻ thanh toán, thẻ ghi nợ, thẻ tài chính và thẻ mua hàng; dịch 
vụ thay thế thẻ và tiền mặt; dịch vụ xây dựng cơ chế khuyến khích người dùng sử dụng 
thẻ tín dụng, thẻ chi tiêu, thẻ rút tiền mặt, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán, thẻ tài chính và thẻ 
mua hàng; dịch vụ cho thuê/thuê thiết bị để xử lý các thẻ tài chính và dữ liệu liên quan; xử 
lý dữ liệu liên quan đến các giao dịch thẻ và các giao dịch thanh toán khác; cung cấp dịch 
vụ tài chính, đổi tiền và chuyển tiền; dịch vụ tiền tệ, dịch vụ đổi ngoại tệ; dịch vụ ngoại 
hối; dịch vụ ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư; dịch vụ tiền gửi; dịch vụ đầu tư 
và tiết kiệm; dịch vụ quản lý đầu tư; dịch vụ môi giới trái phiếu, chứng khoán, hàng hóa 
và hợp đồng tương lai; dịch vụ thị trường chứng khoán; dịch vụ định giá chứng khoán; 
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dịch vụ bảo lãnh phát hành cổ phiếu; dịch vụ cho vay chứng khoán; dịch vụ thu cổ tức; 
dịch vụ thu các khoản thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ bảo lãnh phát hành; 
dịch vụ bảo hiểm đơn lẻ; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ chứng khoán; dịch vụ lập kế 
hoạch vốn cổ phần cá nhân; dịch vụ thuế; dịch vụ tư vấn đầu tư và lập kế hoạch tài chính; 
dịch vụ quản lý đầu tư và tài chính; dịch vụ nghiên cứu tài chính; dịch vụ quỹ lương hưu; 
cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ chuyển giao cổ phần qua mạng điện tử; dịch vụ coi 
giữ, quản lý và định giá vốn đầu tư; dịch vụ đại lý ký quỹ; dịch vụ lưu ký chứng khoán; 
dịch vụ trông nom két sắt; dịch vụ tài trợ thương mại; dịch vụ tài trợ tài chính; dịch vụ tài 
trợ tài chính đối với các hoạt động giáo dục, đào tạo, giải trí, thể thao hoặc văn hóa; các 
dịch vụ tài chính, cụ thể là, cung cấp tiền tệ ảo để sử dụng cho các thành viên của một 
cộng đồng trực tuyến thông qua mạng máy tính toàn cầu; cung cấp các dịch vụ đầu tư và 
thương mại cho tiền tệ ảo; dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn cho tất cả các dịch vụ trên.  

 

 
(210) 4-2016-06698 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.8; 26.4.2; 26.4.4; 

A26.11.9 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và dịch vụ hàng không Hải 
Trần  (VN) 
Thôn 4, xã Hòa Khương, huyện Hòa 
Vang, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 05: Dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-06734 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.14; A3.13.24; A3.13.25; A3.13.16 
(591) Vàng, cam, đỏ, xanh da trời, đen, trắng, 

xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông đa phương tiện Thiên 
Phó   (VN) 
Số nhà 12, ngõ 160, tổ 34, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình, truyền hình cáp các chương trình giáo 
dục; dịch vụ cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng máy tính toàn cầu nhờ đó 
bên thứ ba có thể chào bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ nhắn tin điện 
thoại di động.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức các hoạt động vui 
chơi giải trí, giáo dục cho trẻ nhỏ; chuyên sản xuất các viđêô clip giáo dục nhằm mục 
đích phát thanh truyền hình và mạng xã hội.  
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Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế 
phần mềm và phần cứng máy tính; cung cấp các công cụ tìm kiếm nhằm thu thập dữ liệu 
trên internet; sản xuất phần mềm tin học.  

 

 
(210) 4-2016-06735 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 16.1.4; A16.1.5; 26.15.15 
(591) Vàng, tím, xanh thổ, đỏ, vàng chanh, lục 

bảo, vàng kim loại, hổ phách, xanh da 
trời, xanh lam sẫm, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông đa phương tiện Thiên 
Phó  (VN) 
Số nhà 12, ngõ 160, tổ 34, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền hình, truyền hình cáp các chương trình giáo 

dục; dịch vụ cung cấp dịch vụ truy cập vào trang web trên mạng máy tính toàn cầu nhờ đó 
bên thứ ba có thể chào bán hàng hóa và dịch vụ; dịch vụ thư điện tử; dịch vụ nhắn tin điện 
thoại di động.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức các hoạt động vui 
chơi giải trí, giáo dục cho trẻ nhỏ; chuyên sản xuất các viđeo clip giáo dục nhằm mục 
đích phát thanh truyền hình và mạng xã hội.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế 
phần mềm và phần cứng máy tính; cung cấp các công cụ tìm kiếm nhằm thu thập dữ liệu 
trên internet; sản xuất phần mềm tin học.  

 

 
(210) 4-2016-06810 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược An Vinh  

(VN) 
Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; khăn giấy được tẩm nước thơm 

mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; băng vệ sinh; thuốc thú y; thuốc bảo vệ 
thực vật; vật liệu băng bó (dùng trong y tế).  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; vòng tránh thai; bao cao su.  
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Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; bơ; mứt ướt; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây.  

 
Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; cà phê; bánh kẹo; gia vị; chế phẩm ngũ cốc.  

 
Nhóm 32: Đồ uồng không cồn; nước ép trái cây; tinh dầu để sản xuất đồ uống; bia; nước 
(đồ uống).  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm, đồ uống, hóa chất, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; điều 
hành kinh doanh khách sạn.  

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; tư vấn về bảo hiểm; quỹ đầu tư; môi giới bất động sản; cho 
thuê bất động sản; quản lý bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông; xây dựng các tòa nhà; tư vấn xây dựng; 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ.   

 
Nhóm 38: Truyền hình; hãng tin tức; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ hội thảo từ xa.  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển bằng xe cấp cứu; kho hàng hóa; vận chuyển hành khách; 
cho thuê xe; tham quan (du lịch).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí.  

 
Nhóm 42: Tư vấn và chuyển giao công nghệ; thiết kế hệ thống máy tính; điện toán đám 
mây; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu sinh học.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán cà phê; cho thuê phòng họp.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ dược sỹ kê đơn 
thuốc; trồng cây dược liệu. 

 

 
(210) 4-2016-06813 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86/767282 24.09.2015 US 

(531) 26.1.1; 3.4.13; 3.7.3; ; 3.4.20 
(731) FARMERS UNION INDUSTRIES, LLC 

(A LIMITED LIABILITY COMPANY 
OF MINNESOTA)   (US) 
590 W. Park Road Redwood Falls, 
Minnesota 56283 United States  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Dầu ăn đã qua sử dụng được làm ổn định, mỡ động vật và gia cầm nấu chảy và 
dầu thực vật, thịt và bột xương, bột huyết lợn, bột phụ phẩm gia cầm, bột lông vũ thủy 
phân, tất cả sử dụng như thành phần thức ăn chăn nuôi.  

 

 
(210) 4-2016-06816 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 1.13.1; A1.13.15 
(731) CASIO KEISANKI KABUSHIKI 

KAISHA (CASIO COMPUTER CO., 
LTD.)   (JP) 
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy ảnh kỹ thuật số; giá đỡ ống kính máy ảnh dùng cho máy ảnh kỹ thuật số 

(bộ phận của máy ảnh); hộp chuyên dụng dùng cho máy ảnh kỹ thuật số; túi chuyên dụng 
dùng cho máy ảnh kỹ thuật số; dây đeo dùng cho máy ảnh kỹ thuật số (bộ phận của máy 
ảnh); nắp đậy ống kính máy ảnh kỹ thuật số (bộ phận của máy ảnh); nắp che có thể xoay 
được của ống kính máy ảnh kỹ thuật số (bộ phận của máy ảnh); lăng kính chụp cận cảnh 
dùng cho máy ảnh kỹ thuật số; ống kính dùng cho máy ảnh kỹ thuật số (bộ phận của máy 
ảnh); giá ba chân dùng cho máy ảnh; máy in dùng cho máy ảnh kỹ thuật số, dùng với máy 
tính; phần mềm máy tính (được ghi sẵn) dùng để truyền hình ảnh kỹ thuật số được chụp 
bằng máy ảnh kỹ thuật số; phần mềm máy vi tính (được ghi sẵn) dùng cho máy vi tính cá 
nhân sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa máy vi tính cá nhân và với đồng hồ đeo tay hoặc với 
máy ảnh kỹ thuật số và với các thiết bị và dụng cụ điện tử của chúng; phần mềm máy vi 
tính (được ghi sẵn) dùng cho máy vi tính cá nhân sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa máy vi 
tính cá nhân và với đồng hồ đeo tay hoặc với máy ảnh kỹ thuật số; phần mềm máy tính 
(được ghi sẵn) dùng cho máy tính cá nhân sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa máy vi tính cá 
nhân và với đồng hồ đeo tay hoặc thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; 
thiết bị nghe nhìn dùng để quét, dùng để xử lý, dùng để truyền phát và hiển thị tranh và 
hình ảnh; thẻ nhớ; vật mang dữ liệu từ tính; đĩa CD-ROMs (đĩa compắc [nghe-nhìn]); 
DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; bộ nắn điện dòng điện xoay chiều; bảng 
mạch điều khiển không dây; pin ganvanic; pin điện; thiết bị sạc pin; dây cáp của thiết bị 
truyền phát âm thanh hoặc hình ảnh; dây cáp của thiết bị lưu trữ dữ liệu di động; dây cáp 
của thiết bị nghe nhìn; máy vi tính xách tay; máy tính nhỏ trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật 
số; máy vi tính cá nhân; phần cứng máy vi tính (là bộ phận của máy vi tính); thiết bị ngoại 
vi của máy vi tính (là bộ phận của máy vi tính); phần mềm máy vi tính đã được ghi; máy 
in dùng cho máy vi tính; máy tính điện tử (máy tính bỏ túi); máy tính khoa học (máy tính 
bỏ túi); thiết bị tổ chức cá nhân điện tử [(máy tính nhỏ) là thiết bị cầm tay kết hợp các 
chức năng của máy vi tính]; màn hình tinh thể lỏng của máy thu hình (tivi); dụng cụ hàng 
hải; thiết bị và dụng cụ dẫn đường cho ô tô (máy vi tính trên xe ô tô); thiết bị dẫn đường 
cho xe cộ (máy vi tính trên xe cộ); máy in nhãn điện tử (nối liền với máy vi tính); máy in 
nhãn điện tử dùng với điện thoại di động (nối liền với máy vi tính); máy nhắn tin vô tuyến 
điện; máy thu thanh; máy đọc đĩa compact (CD); máy nghe nhạc MP3 (định dạng hình 
ảnh động); máy ghi băng âm thanh; máy ghi hình; đĩa ghi âm nhạc (đĩa ghi âm thanh); đĩa 
ghi hình; phim đã in tráng (lộ sáng).  
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(210) 4-2016-06836 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86/764,916 22.09.2015 US 

  
(731) COLOR IMAGE APPAREL, INC.  

(US) 
6670 Flotilla Avenue Commerce, 
California 90040, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần ống bó; quần áo bó.  

 

 
(210) 4-2016-06841 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CORTINA HOLDING LIMITED  (SG) 

391B Orchard Road, #18-01 Ngee Ann 
City Tower B, Singapore 238874, 
Singapore  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Hộp dùng trong sản xuất đồng hồ; hộp đựng đồng hồ [trưng bày]; dụng cụ đo 

thời gian [đồng hồ]; đồng hồ bấm giây; dụng cụ bấm giờ; đồng hồ tích hợp chức năng chỉ 
thời gian ở nhiều địa điểm; hộp đồng hồ; kim đồng hồ [dùng cho sản xuất đồng hồ]; đồng 
hồ;.đồng hồ chạy điện; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]; mặt đồng hồ 
[dùng trong sản xuất đồng hồ]; đồng hồ chủ (đồng hồ lớn); bộ phận chuyển động của 
đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; dây đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích; mặt 
kính đồng hồ; mặt kính đồng hồ đeo tay; lò xo của đồng hồ; dây đồng hồ; đồng hồ đeo 
tay; đồng hồ đeo cổ tay. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa đồng hồ.  

 

 
(210) 4-2016-06842 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 1.15.23; A24.15.7 
(731) CORTINA HOLDING LIMITED  (SG) 

391B Orchard Road, #18-01 Ngee Ann 
City Tower B, Singapore 238874, 
Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Hộp dùng trong sản xuất đồng hồ; hộp đựng đồng hồ [trưng bày]; dụng cụ đo 

thời gian [đồng hồ]; đồng hồ bấm giây; dụng cụ bấm giờ; đồng hồ tích hợp chức năng chỉ 

thời gian ở nhiều địa điểm; hộp đồng hồ; kim đồng hồ [dùng cho sản xuất đồng hồ]; đồng 

hồ;.đồng hồ chạy điện; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]; mặt đồng hồ 

[dùng trong sản xuất đồng hồ]; đồng hồ chủ (đồng hồ lớn); bộ phận chuyển động của 

đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; dây đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích; mặt 

kính đồng hồ; mặt kính đồng hồ đeo tay; lò xo của đồng hồ; dây đồng hồ; đồng hồ đeo 

tay; đồng hồ đeo cổ tay.   

 

Nhóm 37: Sửa chữa đồng hồ.  
 

 
(210) 4-2016-06843 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.3; 1.15.23; A24.15.7 

(731) CORTINA HOLDING LIMITED  (SG) 

391B Orchard Road, #18-01 Ngee Ann 

City Tower B, Singapore 238874, 

Singapore 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Hộp dùng trong sản xuất đồng hồ; hộp đựng đồng hồ [trưng bày]; dụng cụ đo 

thời gian [đồng hồ]; đồng hồ bấm giây; dụng cụ bấm giờ; đồng hồ tích hợp chức năng chỉ 

thời gian ở nhiều địa điểm; hộp đồng hồ; kim đồng hồ [dùng cho sản xuất đồng hồ]; đồng 

hồ;.đồng hồ chạy điện; đồng hồ điện tử [đồng hồ tích hợp nhiều chức năng]; mặt đồng hồ 

[dùng trong sản xuất đồng hồ]; đồng hồ chủ (đồng hồ lớn); bộ phận chuyển động của 

đồng hồ; đồng hồ bấm giờ; dây đồng hồ đeo tay; vỏ đồng hồ; dây đồng hồ kiểu xích; mặt 

kính đồng hồ; mặt kính đồng hồ đeo tay; lò xo của đồng hồ; dây đồng hồ; đồng hồ đeo 

tay; đồng hồ đeo cổ tay.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa đồng hồ.  
 
 

(210) 4-2016-06851 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ khách 
sạn Cùng Với Chúng Tôi  (VN) 
137/14C Nguyễn Cư Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phồ Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2016-06853 (220) 18.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; 1.1.16; A2.3.16; 2.3.9; 4.5.2; 

4.5.3 
(591) Đen, vàng đậm 
(731) Công ty TNHH đổi mới và phát 

triển ngành nghề nông thôn 
Việt Nam  (VN) 
Số 35, ngõ 19 Lạc Trung, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối [không bao gồm vận chuyển] các sản phẩm nông nghiệp, 

chè, cà phê, thảo dược; mua bán thú nhồi bông, sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 
 

 
(210) 4-2016-06872 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Ghi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ISP Việt Nam  
(VN) 
G2 tòa nhà Nam An, 26 Đinh Bộ Lĩnh, 
phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem ủ tóc, dầu xả, sữa tắm, sữa rửa mặt.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem ủ tóc, dầu xả, sữa tắm, sữa rửa mặt.  
 

 
(210) 4-2016-06879 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Braun 
Electronics Việt Nam  (VN) 
Số 15 ngõ 429 đường Lĩnh Nam, phường 
Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn sưởi ấm phòng tắm; thiết bị sưởi ấm và thiết bị làm lạnh; quạt điện; thiết bị 

điều hòa không khí.  

 
Nhóm 21: Phụ kiện dùng trong nhà vệ sinh cụ thể là thiết bị giữ giấy vệ sinh; vòng treo 
khăn; thanh treo khăn; kệ và giá để xà phòng; giá để cốc đánh răng.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu thiết bị điện gia dụng, điện lạnh và phụ kiện dùng 
trong nhà vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-06891 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) AEON CO., LTD.  (JP) 

18F 1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-
City, Chiba, 261-8515 Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi làm bằng da; túi xách tay; túi cầm tay; túi dùng để đựng mỹ phẩm (túi 

rỗng); túi đeo ngang thắt lưng; túi dạng hình trụ dùng để đựng đồ khi đi du lịch hoặc tập 
thể thao; túi du lịch; túi sách đi chợ; túi dùng ở bãi biển; túi xách loại to; túi (hành lý) 
xách tay; ô; bao ô; ví bỏ túi, ví dùng để đựng tiền xu; bao để móc chìa khóa; túi mua hàng 
làm bằng vải bạt; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); dây đeo qua vai làm bằng 
da; bao dÓ móc chìa khóa làm bằng da; đồ trang trí làm bằng da dùng cho túi; hộp hoặc 
hòm làm bằng da. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; bít tất và khăn đội đầu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ đặt hàng theo catalô bằng thư quần áo của 
phụ nữ, cụ thể là áo váy, bộ quần áo, áo cánh, áo sơ mi, áo đan, quần, cà vạt, áo vét, áo 
len dài tay, quần dài, quần đùi, quần gin, quần áo bơi, quần soóc, áo chui đầu, áo khoác, 
bộ com lê, áo choàng, áo mưa, áo đi mưa, áo khoác thể thao, áo gilê, giày, đồ quàng cổ, 
bít tất, quần áo lót mặc bên trong, quần áo ngủ, áo choàng khoác ngoài, thắt lưng, mũ, mũ 
lưỡi trai, găng tay, khăn quàng cổ, áo khoác ngoài, váy, áo ngoài có mũ trùm đầu, áo sơ 
mi polo, trang phục của phụ nữ, cụ thể là, trang phục dệt kim, áo ngủ, pijama, áo choàng 
mặc trong nhà và quần áo mặc ở nhà, và phụ kiện của phụ nữ, cụ thế là túi làm bằng da, 
túi xách tay, túi cầm tay, túi dùng để đựng mỹ phẩm (túi rỗng), túi đeo ngang thắt lưng, 
túi dạng hình trụ dùng để đựng đồ khi đi du lịch hoặc tập thể thao, túi du lịch, túi xách đi 
chợ, túi dùng ở bãi biển, túi xách loại to, túi (hành lý) xách tay, ô, bao ô, ví bó túi, ví đựng 
để đựng tiền xu, bao để móc chìa khóa, túi mua hàng làm bằng vải bạt, ví đựng đồ trang 
điểm (chưa có đồ bên trong), dây đeo qua vai làm bằng da, bao để móc chìa khóa làm 
bằng da, đồ trang trí làm bằng da dùng cho túi, hộp hoặc hòm làm bằng da; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến quần áo cua phụ nữ, cụ thể là, áo váy, bộ quần áo, áo cánh, áo sơ 
mi, áo đan, quần, cà vạt, áo vét, áo len dài tay, quần dài, quần đùi, quần gin, quần áo bơi, 
quần soóc, áo chui đầu, áo khoác, bộ com lê, áo choàng, áo mưa, áo đi mưa, áo khoác thể 
thao, áo gilê, giày, đồ quàng cổ, bít tất, quần áo lót mặc bên trong, quần áo ngủ, áo 
choàng khoác ngoài, thắt lưng, mũ, mũ lưỡi trai, găng tay, khăn quàng cổ, áo khoác ngoài, 
váy, áo ngoài có mũ trùm đầu, áo sơ mi polo, trang phục của phụ nữ, cụ thể là, trang phục 
dệt kim, áo ngủ, pijama, áo choàng mặc trong nhà và quần áo mặc ở nhà, và phụ kiện của 
phụ nữ, cụ thể là túi làm bằng da, túi xách tay, túi cầm tay, túi dùng để đựng mỹ phẩm 
(túi rỗng), túi đeo ngang thắt lưng, túi dạng hình trụ dùng để đựng đồ khi di du lịch hoặc 
tập thể thao, túi du lịch, túi xách đi chợ, túi dùng ở bãi biển, túi xách loại to, túi (hành lý) 
xách tay, ô, bao ô, ví bỏ túi, ví dùng để đựng tiền xu, bao để móc chìa khóa, túi mua hàng 
làm bằng vải bạt, ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), dây đeo qua vai làm bằng 
da, bao để móc chìa khóa làm bằng da, đồ trang trí làm bằng da dùng cho túi, hộp hoặc 
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hòm làm bằng da; dịch vụ cửa hàng bách hóa bán lẻ và dịch vụ đặt hàng qua thư quần áo 
của phụ nữ, cụ thể là áo váy, bộ quần áo, áo cánh, áo sơ mi, áo đan, quần, cà vạt, áo vét, 
áo len dài tay, quần dài, quần đùi, quần gin, quần áo bơi, quần soóc, áo chui đầu, áo 
khoác, bộ com lê, áo choàng, áo mưa, áo đi mưa, áo khoác thể thao, áo gilê, giày, đồ 
quàng cổ, bít tất, quần áo lót mặc bên trong, quần áo ngủ, áo choàng khoác ngoài, thắt 
lưng, mũ, mũ lưỡi trai, găng tay, khăn quàng cổ, áo khoác ngoài, váy, áo ngoài có mũ 
trùm đầu, áo sơ mi polo, trang phục của phụ nữ, cụ thể là, trang phục dệt kim, áo ngủ, 
pijama, áo choàng mặc trong nhà và quần áo mặc ở nhà, và phụ kiện của phụ nữ, cụ thể là 
túi làm bằng da, túi xách tay, túi cầm tay, túi dùng để đựng mỹ phẩm (túi rỗng), túi đeo 
ngang thắt lưng, túi dạng hình trụ dùng để đựng đồ khi đi du lịch hoặc tập thể thao, túi du 
lịch, túi xách đi chợ, túi dùng ở bãi biển, túi xách loại to, túi (hành lý) xách tay, ô, bao «, 
ví bỏ túi, ví dùng để đựng tiền xu, bao để móc chìa khóa, túi mua hàng làm bằng vải bạt, 
ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong), dây deo qua vai làm bằng da, bao để móc 
chìa khóa làm bằng da, đồ trang trí làm bằng da dùng cho túi, hộp hoặc hòm làm bằng da. 

 

 
(210) 4-2016-06892 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) WALTON INTERNATIONAL LTD.  

(KY) 
P.O. Box 1586, George Town, Grand 
Cayman, KY1-1110, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách làm bằng da thuộc hoặc giả da; hòm làm bằng da thuộc hoặc giả da; 

túi xách tay; túi đựng đồ lặt vặt đi đường; túi đeo thắt lưng; túi nhỏ làm bằng da thuộc 
hoặc giả da; va li; túi du lịch và hòm du lịch; túi đựng bộ quần áo để mang đi; cặp đựng 
giấy tờ, tài liệu; cặp để mang giấy tờ làm bằng da thuộc; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; 
ví; đồ trang trí gắn vào vòng đeo chìa khóa được làm bằng da hoặc giả da; «; « che nắng; 
gậy chống; ví và bóp đựng thẻ tín dụng; ba lô đeo vai; ba lô du lịch; ba lô; túi dết; cặp học 
sinh; túi xách đi chợ; túi cho thể thao; túi đựng sách; túi đựng tiền; túi đeo vai; bao để 
móc chìa khóa. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo bằng lông vũ; quần áo da; quần lót; 
áo vét; quần gin; quần; quần chẽn; quần soóc; cổ tay áo; áo sơ mi; quần áo ngoài; áo thun 
ngắn tay; áo thun không tay; áo lót; quần áo lót; áo choàng; váy; áo gi lê; áo chẽn không 
tay; áo choàng ngoài; áo bằng vải bông; quần áo ấm rộng; áo may ô; áo nịt len; áo thể 
thao; bộ quần áo liền; quần áo thể dục; áo thầy tu; áo đầm; áo len cổ chui; áo len dài tay; 
áo ba lỗ; áo len đan; quần áo lót mặc bên trong; dải buộc đầu (trang phục); mũ lưỡi trai; 
mũ đội đầu; khăn quàng cổ; cà vạt; bít tất ngắn; thắt lưng (trang phục); vật giữ ấm chân; 
quần ống bó; bít tất dài; quần áo bó; yếm; giầy; giầy ống; dép lê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn liên quan đến túi xách làm bằng da thuộc hoặc giả 
da, hòm làm bằng da thuộc hoặc giả da, túi xách tay, túi đựng đồ lặt vặt đi đường, túi đeo 
thắt lưng, túi nhỏ, va li, túi du lịch và hòm du lịch, túi đựng bộ quần áo để mang đi, cặp 
đựng giấy tờ, tài liệu, cặp để mang giấy tờ làm bằng da thuộc, ví tiền, túi cầm tay cho phụ 
nữ, ví, đồ trang trí gắn vào vòng đeo chìa khóa, «, « che nắng, gậy chống, ví và bóp đựng 
thẻ tín dụng, ba lô đeo vai, ba lô du lịch, ba lô, túi dết, cặp học sinh, túi sách đi chợ, túi 
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cho thể thao, túi đựng sách, túi đựng tiền, túi đeo vai, bao để móc chìa khóa, phụ kiện thời 
trang, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, áo vét, quần gin, quần, quần chẽn, quần soóc, cổ 
tay áo, áo sơ mi, quần áo ngoài, áo thun ngắn tay, áo thun không tay, áo lót, quần áo lót, 
áo choàng, váy, áo gi lê, áo chẽn không tay, áo choàng ngoài, áo bằng vải bông, quần áo 
ấm rộng, áo may ô, áo nịt len, áo thể thao, bộ quần áo liền, áo đầm, áo len cổ chui, áo len 
dài tay, áo ba lỗ, áo len đan, quần áo lót mặc bên trong, dải buộc đầu, mũ lưỡi trai, mũ đội 
đầu, khăn quàng cổ, cà vạt, bít tất ngắn, thắt lưng, vật giữ ấm chân, quần ống bó, bít tất 
dài, quần áo bó, yếm, giầy, giầy ống, dép lê; dịch vụ bán lẻ các hàng hóa nêu trên qua 
mạng internet và mạng máy tính địa phương và toàn cầu; biên soạn danh sách nhận thông 
tin, ấn phẩm thường xuyên, dịch vụ đặt hàng qua thư, điện thoại và qua tất cả các phương 
tiện liên lạc và viễn thông khác; quảng cáo qua thư trực tiếp; dịch vụ tư vấn kinh doanh và 
quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ quảng cáo 
khuếch trương sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo đẩy mạnh việc bán 
hàng; phân tích và nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm 
và mua hàng hóa thay mặt cho một doanh nghiệp, trang trí các quầy hàng. 

 

 
(210) 4-2016-06893 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) WALTON INTERNATIONAL LTD.  

(KY) 
P.O. Box 1586, George Town, Grand 
Cayman, KY1-1110, Cayman Islands   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách làm bằng da thuộc hoặc giả da; hòm làm bằng da thuộc hoặc giả da; 

túi xách tay; túi đựng đồ lặt vặt đi đường; túi đeo thắt lưng; túi nhỏ làm bằng da thuộc 
hoặc giả da; va li; túi du lịch và hòm du lịch; túi đựng bộ quần áo để mang đi; cặp đựng 
giấy tờ, tài liệu; cặp để mang giấy tờ làm bằng da thuộc; ví tiền; túi cầm tay cho phụ nữ; 
ví; đồ trang trí gắn vào vòng đeo chìa khóa được làm bằng da hoặc giả da; «; « che nắng; 
gậy chống; ví và bóp đựng thẻ tín dụng; ba lô đeo vai; ba lô du lịch; ba lô; túi dết; cặp học 
sinh; túi xách đi chợ; túi cho thể thao; túi đựng sách; túi đựng tiền; túi đeo vai; bao để 
móc chìa khóa. 

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; quần áo bằng lông vũ; quần áo da; quần lót; 
áo vét; quần gin; quần; quần chẽn; quần soóc; cổ tay áo; áo sơ mi; quần áo ngoài; áo thun 
ngắn tay; áo thun không tay; áo lót; quần áo lót; áo choàng; váy; áo gi lê; áo chẽn không 
tay; áo choàng ngoài; áo bằng vải bông; quần áo ấm rộng; áo may ô; áo nịt len; áo thể 
thao; bộ quần áo liền; quần áo thể dục; áo thầy tu; áo đầm; áo len cổ chui; áo len dài tay; 
áo ba lỗ; áo len đan; quần áo lót mặc bên trong; dải buộc đầu (trang phục); mũ lưỡi trai; 
mũ đội đầu; khăn quàng cổ; cà vạt; bít tất ngắn; thắt lưng (trang phục); vật giữ ấm chân; 
quần ống bó; bít tất dài; quần áo bó; yếm; giầy; giầy ống; dép lê. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ và bán buôn liên quan đến túi xách làm bằng da thuộc hoặc giả 
da, hòm làm bằng da thuộc hoặc giả da, túi xách tay, túi đựng đồ lặt vặt đi đường, túi đeo 
thắt lưng, túi nhỏ, va li, túi du lịch và hòm du lịch, túi đựng bộ quần áo để mang đi, cặp 
đựng giấy tờ, tài liệu, cặp để mang giấy tờ làm bằng da thuộc, ví tiền, túi cầm tay cho phụ 
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nữ, ví, đồ trang trí gắn vào vòng đeo chìa khóa, «, « che nắng, gậy chống, ví và bóp đựng 
thẻ tín dụng, ba lô đeo vai, ba lô du lịch, ba lô, túi dết, cặp học sinh, túi sách đi chợ, túi 
cho thể thao, túi đựng sách, túi đựng tiền, túi đeo vai, bao để móc chìa khóa, phụ kiện thời 
trang, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, áo vét, quần gin, quần, quần chẽn, quần soóc, cổ 
tay áo, áo sơ mi, quần áo ngoài, áo thun ngắn tay, áo thun không tay, áo lót, quần áo lót, 
áo choàng, váy, áo gi lê, áo chẽn không tay, áo choàng ngoài, áo bằng vải bông, quần áo 
ấm rộng, áo may ô, áo nịt len, áo thể thao, bộ quần áo liền, áo đầm, áo len cổ chui, áo len 
dài tay, áo ba lỗ, áo len đan, quần áo lót mặc bên trong, dải buộc đầu, mũ lưỡi trai, mũ đội 
đầu, khăn quàng cổ, cà vạt, bít tất ngắn, thắt lưng, vật giữ ấm chân, quần ống bó, bít tất 
dài, quần áo bó, yếm, giầy, giầy ống, dép lê; dịch vụ bán lẻ các hàng hóa nêu trên qua 
mạng Internet và mạng máy tính địa phương và toàn cầu; biên soạn danh sách nhận thông 
tin, ấn phẩm thường xuyên, dịch vụ đặt hàng qua thư, điện thoại và qua tất cả các phương 
tiện liên lạc và viễn thông khác; quảng cáo qua thư trực tiếp; dịch vụ tư vấn kinh doanh và 
quản lý kinh doanh; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ trưng bày hàng hóa; dịch vụ quảng cáo 
khuếch trương sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ tiếp thị và quảng cáo đẩy mạnh việc bán 
hàng; phân tích và nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ mua sắm 
và mua hàng hóa thay mặt cho một doanh nghiệp, trang trí các quầy hàng. 

 

 
(210) 4-2016-06896 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CAPCOM CO., LTD.  (JP) 

3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi viđêô ở dạng hộp băng ROM trò chơi, băng cátxét, băng, 

đĩa quang và từ và bảng mạch in; hộp băng phần mềm trò chơi viđêô cho thiết bị giải trí 
điện tử độc lập, cầm tay với màn hiển thị tinh thể lỏng; trò chơi trên internet [có thể tải về 
được]; phần mềm trò chơi có thể tải về được; phần mềm trò chơi có thể tải về được để 
chơi trên điện thoại di động; chương trình máy tính; chương trình trò chơi; phần mềm 
trình bảo vệ màn hình và phần mềm ảnh nền; phần mềm trình bảo vệ màn hình và phần 
mềm ảnh nền có thể tải về được cho điện thoại di động; ảnh, ảnh động và nhạc có thể tải 
về được cho điện thoại di động; nhạc kỹ thuật số [có thể tải về được] cung cấp từ internet; 
phim đã lộ sáng; đĩa âm thanh đã ghi trước; đĩa hình đã ghi trước; đĩa CD-ROM đã ghi 
trước; đĩa DVD-ROM đã ghi trước; chương trình trò chơi máy tính đa phương tiện tương 
tác; thiết bị ngoại vi máy tính; chuột máy tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp tin hình ảnh 
động có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; bộ phận, phụ tùng và phụ kiện 
cho tất cả các sản phẩm trên, tất cả bao gồm trong nhóm 9. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ chơi trò chơi trên internet [không tải về được]; cung 
cấp trò chơi qua hệ thống máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; cung cấp trò chơi điện từ cho điện thoại di động trên internet; cung cấp trò chơi điện 
tử cho thiết bị giải trí điện tử cầm tay và trò chơi viđêô trên internet; sắp xếp, tổ chức và 
tiến hành các cuộc thi trò chơi trực tuyến; cung cấp ảnh và ảnh động [không tải về được] 
từ internet; cung cấp trò chơi tương tác trực tuyến nhiều người cùng chơi một lúc; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử không tải về được; cung cấp nhạc kỹ thuật số [không tải về 
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được] từ internet; cung cấp các tiện nghi giải trí, bao gồm cả phòng trò chơi viđêô, trung 
tâm vui chơi giải trí, khu vực ngoài trời có đu, vòng ngựa gỗ, phòng tập bắn, đồ vui chơi, 
phòng có máy chơi dùng xèng, sòng bạc, chơi bi-a, vũ trường và phòng chơi mạt chược; tổ 
chức các cuộc thi giải trí; giới thiệu phim điện ảnh; sản xuất và phân phối các hình ảnh 
chuyển động ở dạng phim, băng viđêô và đĩa quang; thực hiện các buổi biểu diễn, kịch và 
các buổi hòa nhạc; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp các 
thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, tất cả bao gồm trong nhóm 41. 

 

(210) 4-2016-06897 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CAPCOM CO., LTD.   (JP) 

3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi viđêô ở dạng hộp băng ROM trò chơi, băng cátxét, băng, 

đĩa quang và từ và bảng mạch in; hộp băng phần mềm trò chơi viđêô cho thiết bị giải trí 
điện tử độc lập, cầm tay với màn hiển thị tinh thể lỏng; trò chơi trên internet [có thể tải về 
được]; phần mềm trò chơi có thể tải về được; phần mềm trò chơi có thể tải về được để 
chơi trên điện thoại di động; chương trình máy tính; chương trình trò chơi; phần mềm 
trình bảo vệ màn hình và phần mềm ảnh nền; phần mềm trình bảo vệ màn hình và phần 
mềm ảnh nền có thể tải về được cho điện thoại di động; ảnh, ảnh động và nhạc có thể tải 
về được cho điện thoại di động; nhạc kỹ thuật số [có thể tải về được] cung cấp từ internet; 
phim đã lộ sáng; đĩa âm thanh đã ghi trước; đĩa hình đã ghi trước; đĩa CD-ROM đã ghi 
trước; đĩa DVD-ROM đã ghi trước; chương trình trò chơi máy tính đa phương tiện tương 
tác; thiết bị ngoại vi máy tính; chuột máy tính; miếng đệm lót chuột máy vi tính; xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống được; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp tin hình ảnh 
động có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; bộ phận, phụ tùng và phụ kiện 
cho tất cả các sản phẩm trên, tất cả bao gồm trong nhóm 9.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ chơi trò chơi trên internet [không tải về được]; cung 
cấp trò chơi qua hệ thống máy tính; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy 
tính; cung cấp trò chơi điện tử cho điện thoại di động trên internet; cung cấp trò chơi điện 
tử cho thiết bị giải trí điện tử cầm tay và trò chơi viđêô trên internet; sắp xếp, tổ chức và 
tiến hành các cuộc thi trò chơi trực tuyến; cung cấp ảnh và ảnh động [không tải về được] 
từ internet; cung cấp trò chơi tương tác trực tuyến nhiều người cùng chơi một lúc; cung 
cấp xuất bản phẩm điện tử không tải về được; cung cấp nhạc kỹ thuật số [không tải về 
được] từ internet; cung cấp các tiện nghi giải trí, bao gồm cả phòng trò chơi viđêô, trung 
tâm vui chơi giải trí, khu vực ngoài trời có đu, vòng ngựa gỗ, phòng tập bắn, đồ vui chơi, 
phòng có máy chơi dùng xèng, sòng bạc, chơi bi-a, vũ trường và phòng chơi mạt chược; tổ 
chức các cuộc thi giải trí; giới thiệu phim điện ảnh; sản xuất và phân phối các hình ảnh 
chuyển động ở dạng phim, băng viđêô và đĩa quang; thực hiện các buổi biểu diễn, kịch và 
các buổi hòa nhạc; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; cung cấp các 
thông tin liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên, tất cả bao gồm trong nhóm 41. 
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(210) 4-2016-06961 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.16; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, đỏ, hồng đậm, xanh nước 

biển, vàng, trắng 
(731) JUSTHOME HEALTHY COMPANY 

LIMITED BY SHARES   (TW) 
7F, No. 420, Fuxing N. Rd., Zhongshan 
Dist., Taipei City 10476, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng ẩm (mỹ phẩm); dầu gội đầu; dầu gội đầu cho trẻ em; dầu xả dưỡng 

tóc; sữa rửa mặt; sữa tắm dạng gel; sữa tắm dạng gel dùng cho em bé; xà phòng tắm; kem 
bôi tay (mỹ phẩm).  

 

 
(210) 4-2016-06968 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 26.1.4 
(731) S.I.P. SIAM LNTER PACIFIC CO., 

LTD.   (TH) 
147 Chalongkrung Road, Ladkrabang, 
Bangkok 10520, Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thực phẩm cho động vật; chế phẩm vỗ béo 

động vật; các sản phẩm làm ổ cho động vật; cát thơm dùng cho vật nuôi trong nhà (lót ổ); 
bánh quy cho vật nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2016-06971 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86772700 29.09.2015 US 

  
(731) CAMELBAK PRODUCTS, LLC   (US) 

2000 S. McDowell, Suite 200 Petaluma, 
California 94954, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Bình đựng nước bao gồm bộ phận chứa nước, ống hút và vòi; bình đựng nước 

có hệ thống hydrát hóa bao gồm bộ phận chứa nước uống, ống hút và vòi; bình đựng nước 
cho người đi du lịch; bình uống nước; chai đựng nước uống; chai đựng nước uống dùng 
cho người chơi thể thao; chai đựng nước có vòi hút chống trào ngược có bộ phận điều 
khiển bằng miệng; chai đựng nước cách nhiệt; chai nhựa phải bóp khi sử dụng; chai đựng 
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nước có thể gập lại được; chai đựng nước dùng cho người chơi thể thao có thể gập lại 
được; bình đựng nước uống bằng nhựa.  

 

 
(210) 4-2016-06982 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.21; A26.11.12; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Xanh lam, xanh lam nhạt, xanh lá cây, 

đen, trắng 
(731) SANOFI S.P.A   (IT) 

Viale Luigi Bodio no 37/B, 20158 
Milano, Italy 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung cho mục đích y tế; 

chất bổ sung ăn kiêng; vitamin; chất khoáng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-06985 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.21; 1.13.1; A1.13.15; A25.7.6 
(591) Xanh lam, xanh lam nhạt, xanh lá cây, 

đen, trắng 
(731) SANOFI S.P.A   (IT) 

Viale Luigi Bodio no 37/B, 20158 
Minalo, Italy 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung cho mục đích y tế; 

chất bổ sung ăn kiêng; vitamin; chất khoáng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-07050 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) KosÐ CORPORATION   (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; 

thuốc nhuộm tóc, kem dưỡng tóc; keo xịt tóc, nước dưỡng tóc; dầu xả; kem hấp dưỡng 
tóc, bọt tạo kiểu tóc; kem tạo kiểu và giữ nếp tóc; keo vuốt tóc; mỹ phẩm dạng nước để 
tạo kiểu tóc. 
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(210) 4-2016-07055 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Thị Mai   (VN) 

185 Nguyễn An Ninh, phường Thắng 
Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo huấn luyện về nghiệp vụ quản lý và chuyên môn kinh doanh. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ.  
 

 
(210) 4-2016-07060 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần ZETTA Việt 

Nam  (VN) 
Số 63, ngõ 1 đường Phạm Văn Đồng, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, bồn cầu, bồn tắm, bồn rửa mặt, vòi sen tắm.  
 

Nhóm 19: Gạch ốp lát (vật liệu xây dựng phi kim loại).  
 

 
(210) 4-2016-07078 (220) 21.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 5.7.3; 26.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, đồng, xanh lá, xanh dương, 

trắng, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Dịch vụ - 
Thương mại - Xây dựng và 
Phát triển Thương hiệu Việt 
Nguyễn Thanh Hùng  (VN) 
184/4 ấp Tân Thuận, xã Tân Hương, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn về 

sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư vấn về thương hiệu, về xây dựng và phát triển thương hiệu. 
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(210) 4-2016-07092 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.3; 5.13.3; 1.3.1; 25.12.1; 

5.3.9; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh lục, xanh da trời 

đậm, đỏ, trắng 
(731) Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh 

Xương   (VN) 
Thôn 1, Vĩnh Xương, xã Điền Môn, 
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Sản phẩm nông nghiệp tươi: ném (cây ném, củ ném). 

 
 

(210) 4-2016-07095 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; 7.3.2; 26.3.2 
(591) Xanh dương, đỏ nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xây lắp và 
Vật tư Xây dựng  (VN) 
93 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; thi công xây dựng đường nội bộ 
công trình và đường giao thông nông thôn; thi công xây dựng cầu cống và hệ thống kênh 
mương, đập tràn trong hệ thống thủy nông. 

 
 

(210) 4-2016-07112 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, trắng 
(731) Công ty cổ phần kỹ thuật môi 

trường Việt An  (VN) 
32 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính [ghi sẵn]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị và 

dụng cụ để kiểm tra, giám sát, định lượng; thiết bị phân tích không khí; thiết bị đo lường.  
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Nhóm 35: Mua bán thiết bị đo lường, thiết bị và dụng cụ để kiểm tra, giám sát, định 
lượng, thiết bị phân tích không khí, chương trình máy tính, phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; tư vấn về giải pháp môi trường.  

 

 
(210) 4-2016-07113 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.9; 26.4.1; 7.3.2; 25.5.5 
(591) Xanh da trời, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Bách Cường  (VN) 
Tổ 52, khu 5, phường Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 
(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa.  
 

Nhóm 35: Mua bán cửa nhôm, cửa nhựa.  
 

 
(210) 4-2016-07115 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị khoa 
học Việt Anh  (VN) 
Số 2 lô 3A khu đô thị Trung Yên, Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất, hợp chất sinh học dùng để thí nghiệm không dùng trong y tế, hoặc 

thú y.  

 
Nhóm 05: Hóa chất, chế phẩm sinh học sinh học dùng để kiểm nghiệm dùng trong y tế.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, cụ thể là: máy quang phổ; máy chuẩn bị mẫu, 
môi trường để nuôi cấy tế bào, vi khuẩn; máy sắc ký; máy móc và các thiết bị đo, đong, 
đếm vi khuẩn và tế bào; dụng cụ cân, đo dùng cho mục đích thí nghiệm; máy thí nghiệm 
dùng để phân tích sinh học.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: hóa chất, hợp chất sinh học dùng để thí nghiệm 
không dùng trong y tế, hoặc thú ý, hóa chất, chế phẩm sinh học sinh học dùng để kiểm 
nghiệm dùng trong y tế, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, cụ thể là: máy quang phổ; máy 
chuẩn bị mẫu, môi trường để nuôi cấy tế bào, vi khuẩn; máy sắc ký; máy móc và các thiết 
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bị đo, đong, đếm vi khuẩn và tế bào; dụng cụ cân, đo dùng cho mục đích thí nghiệm; máy 
thí nghiệm dung để phân tích sinh học, thiết bị và dụng cụ y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07121 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Nhất Lâm  
(VN) 
Số 376 Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước hoa quả ướp lạnh (đồ uống); đồ uống không chứa cồn 

(đồ uống không cồn); đồ uống nước giải khát (đồ uống không cồn); nước giải khát có ga 
(đồ uống không cồn).  

 

 
(210) 4-2016-07139 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SÂM SÂM   (VN) 
Thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà 
My, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 30: Sâm mật ong (sâm ngâm mật ong rừng), bánh kẹo sâm, trà sâm.    
 

Nhóm 33: Rượu sâm (sản xuất rượu thủ công, sâm ngâm rượu) không dùng cho mục đích 
y tế. 

 

 
(210) 4-2016-07150 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.7.25; 21.3.21; 26.1.5 
(591) Vàng cam, ghi, trắng 
(731) Công ty cổ phần VTC Dịch vụ 

Di động  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 
về; phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 

 
Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 
tay có màn hình tinh thể lỏng. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 

tin giải trí, thông tin về nơi giải trí, sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, 

dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn 

dựng chương trình biểu diễn; giải trí trên truyên hình. 
 

 
(210) 4-2016-07151 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.1.25; 4.3.3; 23.1.1; 1.15.5 

(591) Vàng, trắng, nâu 

(731) Công ty cổ phần VTC Dịch vụ 
Di động  (VN) 
Số 65, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 

PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 

xuống được]; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải 

về; phim hoạt hình; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn. 

 

Nhóm 28: Trò chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà, trò chơi đông người; thiết bị trò chơi cầm 

tay có màn hình tinh thể lỏng. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; thông 

tin giải trí, thông tin về nơi giải trí, sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, 

dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn, dàn 

dựng chương trình biểu diễn; giải trí trên truyền hình. 
 

 
(210) 4-2016-07153 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại dịch vụ Lê Trần  
(VN) 
25 Trần Bình Trọng, phường 1, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, rầm kim loại kim loại dùng cho xây dựng, 

dầm kim loại kim loại dùng cho xây dựng, thanh mỏng lát trần nhà bằng kim loại, rầm đỡ 

bằng kim loại, trần nhà bằng kim loại, xà rầm bằng kim loại, rầm nhà bằng kim loại 

khung kim loại dùng cho xây dựng.  
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(210) 4-2016-07154 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; 1.17.11; 9.5.1 
(591) Xanh, đỏ, nâu, xám nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Sơn 
Kim   (VN) 
Thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Các đồ nội thất bằng gỗ hoặc bằng kim loại, cụ thể là: bàn, ghế, giường gấp, tủ, 

giá, ghế xếp.  
 

Nhóm 22: Cái võng.  
 

Nhóm 25: Quần áo may (trang phục mặc hàng ngày).  
 

Nhóm 40: Dịch vụ sơn mạ kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-07155 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.8; 26.4.9 
(591) Xanh dương nhạt, đỏ cam, trắng 

(540) 

  

(731) Dương Minh Khiêm  (VN) 
Nhà số 10, ngách 36, ngõ 123 Yên Xá, 
xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in; dịch vụ in offset, in ảnh chụp, in trên lụa, in mẫu vẽ, in đá.  

 

 
(210) 4-2016-07156 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.15; 3.9.14; A3.9.24; 4.5.13; 3.7.12; 

3.2.9; 25.3.1 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Việt Sing  
(VN) 
Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc); bỉm dùng cho trẻ em (tã lót); bỉm 

dùng cho người lớn; bông y tế, băng y tế; quần lót vệ sinh (tã lót vệ sinh dạng quần lót, 
dùng một lần cho trẻ em hoặc người già).  
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Nhóm 10: Đệm lót dùng cho mục đích y tế; bình sữa (cho trẻ em bú); băng để băng bó 

(băng co giãn); nệm cho việc sinh nở; nệm lót hơi (khí) dùng cho mục đích y tế; nệm 

nước dùng cho mục đích y tế.  

 

Nhóm 16: Khăn giấy ăn; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; tấm lót bàn bằng giấy; tấm lót bình, 

bàn bằng giấy.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: băng vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), bỉm dùng cho 

trẻ em (tã lót), bỉm dùng cho người lớn, bông y tế, băng y tế, quần lót vệ sinh (tã lót vệ 

sinh dạng quần lót, dùng một lần cho trẻ em hoặc người già), đệm lót dùng cho mục đích 

y tế, bình sữa (cho trẻ em bú), băng để băng bó (băng co giãn), nệm cho việc sinh nở, nệm 

lót hơi (khí) dùng cho mục đích y tế, nệm nước dùng cho mục đích y tế, khăn ăn bằng 

giấy, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh, tấm lót bàn bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2016-07157 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.15; 3.9.14; A3.9.24; 4.5.13; 3.7.17; 

3.2.9; 25.3.1 

(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại quốc tế Việt Sing  
(VN) 
Cụm CN Xuân Lâm, xã Xuân Lâm, 

huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc); bỉm dùng cho trẻ em (tã lót); bỉm 

dùng cho người lớn; bông y tế, băng y tế; quần lót vệ sinh (tã lót vệ sinh dạng quần lót, 

dùng một lần cho trẻ em hoặc người già). 

 

Nhóm 10: Đệm lót dùng cho mục đích y tế; bình sữa (cho trẻ em bú); băng để băng bó 

(băng co giãn); nệm cho việc sinh nở; nệm lót hơi (khí) dùng cho mục đích y tế; nệm 

nước dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 16: Khăn giấy ăn; khăn giấy ướt; giấy vệ sinh; tấm lót bàn bằng giấy; tấm lót bình, 

bàn bằng giấy. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm, băng vệ sinh phụ nữ (không chứa thuốc), bỉm dùng cho 

trẻ em (tã lót), bỉm dùng cho người lớn, bông y tế, băng y tế, quần lót vệ sinh (tã lót vệ 

sinh dạng quần lót, dùng một lần cho trẻ em hoặc người già), đệm lót dùng cho mục đích 

y tế, bình sữa (cho trẻ em bú), băng để băng bó (băng co giãn), nệm cho việc sinh nở, nệm 

lót hơi (khí) dùng cho mục đích y tế, nệm nước dùng cho mục đích y tế, khăn ăn bằng 

giấy, khăn giấy ướt, giấy vệ sinh, tấm lót bàn bằng giấy.  
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(210) 4-2016-07158 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07159 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-07172 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Ngọc Trí   (VN) 
Nhà C9, khu tập thể Viện khoa học nông 
nghiệp, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước, bộ lọc nước, thiết bị điều hòa không khí; hệ 

thống điều hòa không khí. 
 

 
(210) 4-2016-07200 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A26.4.24 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 
(731) 1. Nguyễn Nhữ Hoàng Lan  (VN)

68 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Phạm Anh Thắng   (VN) 
36/1 Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Xôi; bánh khúc. 
 

 
(210) 4-2016-07201 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) 1. Nguyễn Nhữ Hoàng Lan  

(VN) 
68 Thợ Nhuộm, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

2. Phạm Anh Thắng  (VN) 
36/1 Hậu Giang, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn. 

 

 
(210) 4-2016-07222 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, đen nhạt, ghi xám 
(731) FOSHAN LINGJIE AUDIO CO., LTD.  

(CN) 
F7, Litai Bldg., Lianfeng lndustrial City, 
Zhou Village, Lishui Town, Nanhai 
Dist., Foshan, Guangdong, China  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Màng chắn [âm thanh]; vỏ hộp loa; thiết bị nghe nhạc cầm tay, thiết bị chiếu 

hình; thiết bị điều chỉnh điện; pin điện; van khuếch đại âm thanh; vật ghi âm thanh; đĩa 
quang; bộ ghép nối âm thanh.  

 

 
(210) 4-2016-07223 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 
(731) SHENZHEN GOWILD ROBOTICS 

CO., LTD.   (CN) 
Room 1307-09, 13th Floor, East 
Technology Building, Keyuan Road, 
Nanshan District, Shenzhen, China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 07: Người máy thông minh (máy móc); máy dùng cho nhà bếp dùng điện; máy giặt 
[xưởng giặt], rô bốt [máy móc]; máy và thiết bị để làm sạch dùng điện; máy in.   

 

 
(210) 4-2016-07224 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CALZATURIFICIO GIOVANNI 

FABIANI S.R.L.   (IT) 
Via Industria, 50 63900 Fermo (FM), 
Italy  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da giả; da thuộc (thô hoặc bán thành phẩm); túi bằng da; túi xách tay; bao để 

móc chìa khóa; ví tiền; túi mua hàng; vali; vali du lịch; vali xách tay; da động vật. túi du 
lịch, «, « che nắng; gậy chống; roi da, bộ đai bằng da dùng cho động vật; yên cương.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-07225 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) TSURUHA HOLDINGS INC.   (JP) 

1-21, Higashi 20 Cho-me, Kita 24 Jyo, 
Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Đặt hàng theo catalô gửi qua thư; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm, mỹ 

phẩm, chế phẩm vệ sinh, thiết bị và dụng cụ y tế, thực phẩm, đồ uống; cửa hàng bán lẻ 
các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; cửa hàng dược phẩm (hiệu thuốc); dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn thực phẩm và đồ uống, thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chất bổ sung ăn 
kiêng.  

 
Nhóm 44: Chuẩn bị và cấp phát đơn thuốc; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến 
dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-07226 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.5; 3.7.7; A3.7.24 
(731) TSURUHA HOLDINGS INC.   (JP) 

1-21, Higashi 20 Cho-me, Kita 24 Jyo, 
Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 35: Đặt hàng theo catalô gửi qua thư; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm, mỹ 
phẩm, chế phẩm vệ sinh, thiết bị và dụng cụ y tế, thực phẩm, đồ uống; cửa hàng bán lẻ 
các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; cửa hàng dược phẩm (hiệu thuốc); dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn thực phẩm và đồ uống, thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chất bổ sung ăn 
kiêng.  

 
Nhóm 44: Chuẩn bị và cấp phát đơn thuốc; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến 
dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-07227 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.5; 26.13.1; 3.7.7 
(731) TSURUHA HOLDINGS INC.   (JP) 

1-21, Higashi 20 Cho-me, Kita 24 Jyo, 
Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Đặt hàng theo catalô gửi qua thư; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm, mỹ 

phẩm, chế phẩm vệ sinh, thiết bị và dụng cụ y tế, thực phẩm, đồ uống; cửa hàng bán lẻ 
các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; cửa hàng dược phẩm (hiệu thuốc); dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn thực phẩm và đồ uống, thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chất bổ sung ăn 
kiêng.   

 
Nhóm 44: Chuẩn bị và cấp phát đơn thuốc; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến 
dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-07228 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.7; A3.7.24; 26.13.1 
(731) TSURUHA HOLDINGS INC.  (JP) 

1-21, Higashi 20 Cho-me, Kita 24 Jyo, 
Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
Japan 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Đặt hàng theo catalô gửi qua thư; dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn dược phẩm, mỹ 

phẩm, chế phẩm vệ sinh, thiết bị và dụng cụ y tế, thực phẩm, đồ uống; cửa hàng bán lẻ 
các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm; cửa hàng dược phẩm (hiệu thuốc); dịch vụ bán lẻ 
hoặc bán buôn thực phẩm và đồ uống, thực phẩm chăm sóc sức khỏe và chất bổ sung ăn 
kiêng.  

 
Nhóm 44: Chuẩn bị và cấp phát đơn thuốc; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến 
dược phẩm.  
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(210) 4-2016-07229 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) TAIZHOU SUPU ELECTRO 

MECHANICAL CO., LTD.   (CN) 
No. 1-102 Airport Road Hengtang 
Village, Xiachen Street in Jiaojiang 
District, Taizhou, Zhejiang Province, 
P.R. China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; máy nông nghiệp; máy may; máy 

nghiền chất thải; máy khâu; máy phát điện; máy phát điện xoay chiều; máy xén; máy phát 
điện cho xe đạp; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất.  

 

 
(210) 4-2016-07240 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) TOY STATE INDUSTRIAL LIMITED  

(HK) 
Unit 905, 9/F, Tsimshatsui Centre West 
Wing, 66 Mody Road, Tsimshatsui East, 
Kowloon, Hongkong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi cho trẻ sơ sinh và trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-07241 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.3; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đỏ đô, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH Oskar - Thung 

lòng Beer  (VN) 
Tầng lửng, lô đất số 2, « đất 4.1-CC 
tuyến Láng Hạ - Thanh Xuân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hát karaoke; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán bia.  
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(210) 4-2016-07242 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Ginic  (VN) 
Số 13 liền kề 10, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y.  

 

 
(210) 4-2016-07243 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Ginic  (VN) 
Số 13 liền kề 10, khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y.   

 

 
(210) 4-2016-07244 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân á   (VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Miếng dán lạnh dùng trong y tế; miếng dán hạ sốt dùng trong y tế; miếng dán 

giảm đau dùng trong y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  
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Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong 
ngành y, thiết bị và dụng cụ y tế, miếng dán lạnh dùng trong y tế; miếng dán hạ sốt dùng 
trong y tế; miếng dán giảm đau dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07248 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS, 

INC.   (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20817, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp các phương tiện/tiện nghi cho các cuộc họp kinh doanh, cụ thể là, 

thiết bị và máy móc văn phòng; cung cấp các phương tiện/tiện nghi cho các hội nghị, cụ 
thể là, thiết bị và máy móc văn phòng; điều hành/quản lý các cơ sở kinh doanh cho người 
khác, cụ thể là, điều hành/quản lý khách sạn, khu nghỉ mát, nhà hàng ăn uống, hộp đêm; 
dịch vụ thư ký và xử lý văn bản; dịch vụ sao chụp (photocopy); dịch vụ nhượng quyền 
thương mại, cụ thể là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và/hoặc điều hành hoạt 
động/quản lý khách sạn, khu nghỉ mát, nhà hàng ăn uống, hộp đêm.  

 

 
(210) 4-2016-07252 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) GUILLERMO TRULLAS MORENO  

(CN) 
North Xiang Yang Road, Lane 6, House 
28, Shanghai, People's Republic of China

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ 

cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô. 

 

 
(210) 4-2016-07253 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A2.3.16; 2.3.9 
(731) SHANGHAI WEBIZ INVESTMENT 

NETWORK SERVICE CO., LTD.  
(CN) 
Rm. 11A Zhongrui Bldg. No. 2438 
North Zhongshan Rd. Shanghai 200063 
China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Ramen [món mỳ kiểu Nhật]; mỳ; mỳ ống; miến [sợi dẹt]; mỳ sợi; mỳ nui.  
 

 
(210) 4-2016-07256 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản U&I   (VN) 
Tòa nhà U & I, số 9 đường Ngô Gia Tự, 

phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; môi giới bất động sản; tư vấn cho thuê bất động sản; tư 

vấn định giá bất động sản; đầu tư vốn vào xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công 

nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2016-07261 (220) 22.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(731) Công ty TNHH bất động sản 
và xây dựng Việt Hưng   (VN) 
Số 39, phan Chu Trinh, phường Phan 

Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-07272 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.17 

(591) Đen, trắng, vàng cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hoa   (VN) 
Thôn Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, 

thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phần cứng, phần mềm và các ứng dụng dùng cho máy vi tính.  
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(210) 4-2016-07273 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.3.20; 25.1.25 
(591) Xanh rêu đậm, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bắc Việt   (VN) 
Xóm Sông Hồng, thôn Cao Xá, xã Cao 
Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 

(GLOBAL IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Tấm tã lót trẻ em. 
 

Nhóm 16: Hộp bằng giấy; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc bằng chất dẻo dùng để 
bao gói; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo;giấy 
vệ sinh để lau tay bằng giấy; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; khăn tay bằng giấy; 
khăn tay bỏ túi bằng giấy; giấy; văn phòng phẩm; ấn phẩm (sản phẩm của ngành in); keo 
dán cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-07274 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.4 
(591) Xanh nhạt, đỏ, vàng, đen, xanh nước 

biển 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Hoàng 
Thanh  (VN) 
571 Kha Vạn Cân, khu phố 8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm đã chế biến, giò chả, các sản phẩm từ thịt, cá (thịt nguội, 
thịt viên, thịt hộp, cá hộp); mua bán bánh mì, bánh bao, nước sốt. 

 

(210) 4-2016-07275 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.3.23 
(591) Xanh, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
LQ INTERNATIONAL   (VN) 
71 đường Xuân Thủy, khu phố 2, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế, tủ kệ, giường nằm tắm nắng, xích đu, tấm lợp, mái che, « 

(dù), chậu cây, đèn trang trí.  
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(210) 4-2016-07276 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
LQ INTERNATIONAL    (VN) 
71 đường Xuân Thủy, khu phố 2, phường 
Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: bàn, ghế, tủ kệ, giường nằm tắm nắng, xích đu, tấm lợp, mái che, « 
(dù), chậu cây, đèn trang trí.  

 

 
(210) 4-2016-07280 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.14; 3.1.6; A3.1.24; A3.1.25 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng, xám, xanh 

lam, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Thiếu Nhi Mới   (VN) 
Lầu 7, tòa nhà Samco, số 326 Võ Văn 
Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, hàng may mặc thời trang, đồ dùng, dụng cụ học tập, 
văn phòng phẩm, áo mưa, cặp sách, đồ trang sức, giầy dép, mũ nón, bát đĩa, cốc chén, 
máy chơi trò chơi; dịch vụ quảng cáo thương mại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; sản xuất chương trình biểu diễn; công viên vui 
chơi giải trí; dịch vụ trò chơi điện tử; tổ chức các cuộc thi về giáo dục và giải trí; dịch vụ 
giáo dục và dạy trẻ trong trường mẫu giáo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ; 
quán cà phê tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-07281 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.7.25; 3.7.3; A3.7.24; 4.5.14 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, da cam, đỏ, trắng, 

xanh lam 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Thiếu Nhi Mới   (VN) 
Lầu 7, tòa nhà Samco, số 326 Võ Văn 
Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, hàng may mặc thời trang, đồ dùng, dụng cụ học tập, 
văn phòng phẩm, áo mưa, cặp sách, đồ trang sức, giầy dép, mũ nón, bát đĩa, cốc chén, 
máy chơi trò chơi; dịch vụ quảng cáo thương mại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; sản xuất chương trình biểu diễn; công viên vui 
chơi giải trí; dịch vụ trò chơi điện tử; tổ chức các cuộc thi về giáo dục và giải trí; dịch vụ 
giáo dục và dạy trẻ trong trường mẫu giáo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ; 
quán cà phê tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-07282 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.2.7; A3.2.24; A3.2.25; 4.5.14 
(591) Xanh lá mạ, xanh lá cây, trắng, xanh 

lam, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Thiếu Nhi Mới   (VN) 
Lầu 7, tòa nhà Samco, số 326 Võ Văn 
Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, hàng may mặc thời trang, đồ dùng, dụng cụ học tập, 
văn phòng phẩm, áo mưa, cặp sách, đồ trang sức, giầy dép, mũ nón, bát đĩa, cốc chén, 
máy chơi trò chơi, dịch vụ quảng cáo thương mại.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; sản xuất chương trình biểu diễn; công viên vui 
chơi giải trí; dịch vụ trò chơi điện tử; tổ chức các cuộc thi về giáo dục và giải trí; dịch vụ 
giáo dục và dạy trẻ trong trường mẫu giáo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ; 
quán cà phê tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-07283 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.15;  
(591) Xanh da trời, xanh dương đậm, da cam, 

đỏ, hồng, xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, 
đen trắng 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Thiếu Nhi Mới  (VN) 
Lầu 7, tòa nhà Samco, số 326 Võ Văn 
Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ chơi trẻ em, hàng may mặc thời trang, đồ dùng, dụng cụ học tập, 
văn phòng phẩm, áo mưa, cặp sách, đồ trang sức, giầy dép, mũ nón, bát đĩa, cốc chén, 
máy chơi trò chơi; dịch vụ quảng cáo thương mại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; sản xuất chương trình biểu diễn; công viên vui 
chơi giải trí; dịch vụ trò chơi điện tử; tổ chức các cuộc thi về giáo dục và giải trí; dịch vụ 
giáo dục và dạy trẻ trong trường mẫu giáo.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ; 
quán cà phê tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-07284 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vipharco  (VN) 
Số 67 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2016-07285 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vipharco   (VN) 
Số 67 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

 
(210) 4-2016-07286 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Vipharco   (VN) 
Số 67 đường Ngọc Thụy, phường Ngọc 
Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2016-07287 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) ALEMBIC PHARMACEUTICALS 

LIMITED  (IN) 

Alembic Road, Vadodara - 390 003, 

India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2016-07300 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ nhà hàng 
Song Anh   (VN) 
Số 107 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán cà phê ăn sáng.  

 

 
(210) 4-2016-07301 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ nhà hàng 
Song Anh    (VN) 
Số 107 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán cà phê ăn sáng.  
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(210) 4-2016-07360 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần ứng dụng 

công nghệ cao Thanh Dược  
(VN) 
Số 9, dãy M5 - TT6, khu đô thị Bắc Linh 
Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07361 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh tím than, trắng, đỏ, vàng, vàng cam
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07362 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh tím than, trắng, đỏ, vàng, vàng, 

cam 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
Lô số 12, đường số 8, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như, vật tư y tế tiêu hao như, mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trưng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-07381 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược 
VIETPHARMA  (VN) 
Phòng 702A, tòa nhà Centre Point 106 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; dược liệu. 
 

 
(210) 4-2016-07382 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược 
VIETPHARMA   (VN) 
Phòng 702A, tòa nhà Centre Point 106 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; dược liệu. 
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(210) 4-2016-07383 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược 
VIETPHARMA   (VN) 
Phòng 702A, tòa nhà Centre Point 106 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; dược liệu.  
 

 
(210) 4-2016-07384 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH dược 
VIETPHARMA   (VN) 
Phòng 702A, tòa nhà Centre Point 106 

Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm dược; dược liệu.  
 

 
(210) 4-2016-07385 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.23; 24.15.21; 26.3.1; A26.3.6 

(591) Đen, đỏ 

(731) A PLUS BIOTECHNOLOGY CO., LTD.  

(TW) 

2F.-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe 

Dist., New Taipei City 23584, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Hộp dụng cụ dùng cho bác sỹ; thiết bị và dụng cụ y tế; dao dùng cho mục đích 

phẫu thuật; dao mổ; răng giả; hàm giả; chân tay giả; da nhân tạo dùng cho mục đích phẫu 

thuật; mô cấy dùng trong phẫu thuật (vật liệu nhân tạo); dụng cụ chỉnh hình; thiết bị được 

dùng trong điều trị các vết thương và bệnh cần chỉnh hình; mô cấy chỉnh hình; thiết bị 

phẫu thuật; chất liệu làm những bộ phận nhân tạo trong cơ thể để ghép xương; khớp 

xương nhân tạo; thiết bị để cố định xương; thiết bị y tế. 
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(210) 4-2016-07386 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; 24.15.21; 26.3.1; A26.3.6 

(731) A PLUS BIOTECHNOLOGY CO., LTD.  

(TW) 
2F.-2, No.120, Qiaohe Rd., Zhonghe 

Dist., New Taipei City 23584, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Hộp dụng cụ dùng cho bác sỹ; thiết bị và dụng cụ y tế; dao dùng cho mục đích 

phẫu thuật; dao mổ; răng giả; hàm giả; chân tay giả; da nhân tạo dùng cho mục đích phẫu 

thuật; mô cấy dùng trong phẫu thuật (vật liệu nhân tạo); dụng cụ chỉnh hình; thiết bị được 
dùng trong điều trị các vết thương và bệnh cần chỉnh hình; mô cấy chỉnh hình; thiết bị 

phẫu thuật; chất liệu làm những bộ phận nhân tạo trong cơ thể để ghép xương; khớp 

xương nhân tạo; thiết bị để cố định xương; thiết bị y tế. 
 

 
(210) 4-2016-07387 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(591) Xanh ngọc, xanh dương đậm, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư địa 
ốc Tiến Phát  (VN) 
235 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản; quản lý tòa nhà 

(quản lý bất động sản); cho thuê căn hộ và văn phòng; dịch vụ ủy thác tài chính. 
 

 
(210) 4-2016-07388 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.5.1; A17.2.2; 2.9.1; A14.3.2; A14.3.7
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây 

(731) Trung tâm nha khoa Nami  
(VN) 
Số 33, phố Vũ Tông Phan, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Khám và điều trị các bệnh về răng.  
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(210) 4-2016-07400 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Châu Hải My  (VN) 

58C/7 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-07401 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Quang Tiến  (VN) 

542 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám và chữa bệnh răng hàm mặt; dịch vụ thẩm mỹ nha khoa.  
 

 
(210) 4-2016-07402 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Trần Thị Tường Vy   (VN) 

65/4 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-07403 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.24; 3.9.1; 3.9.16 
(591) Xám, đỏ, đen, xanh lá, xanh dương, 

trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hải Bình  
(VN) 
30 Võ Hoành, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm dùng trong nông nghiệp (khoáng chất xử lý nước dùng trong nuôi 
trồng thủy sản. 

 

 
(210) 4-2016-07404 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.5.3; 1.5.15; 25.5.2 
(591) Xanh lá 
(731) Công ty cổ phần quốc tế Gia  

(VN) 
177/24 đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-07405 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH thẩm mỹ Quốc 

tế Việt Hàn   (VN) 
5 Bình Thới, phường 11, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, dược phẩm (thuốc điều 

trị).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dạy nghề.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe (spa); mát-xa làm đẹp; thẩm mỹ viện; 
khám chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ.   

 

 
(210) 4-2016-07422 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.6; A7.1.11; 6.7.4; 6.7.25 
(731) MEGA CAPITAL INTERNATIONAL 

HOLDINGS LIMITED  (HK) 
Unit 2116, 21st Floor, Concordia Plaza, 
No.1 Science Museum Road, Tsim Sha 
Tsui East, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho mục đích y tế; khoáng chất bổ 
sung cho thực phẩm; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; thực 
phẩm cho em bé.  

 
Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga; đồ uống ép từ 
quả không chứa cồn; nước ép trái cây; chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-07426 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.3; A3.7.25; A3.7.24; A1.1.10 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) DADDY DOUGH INTERNATIONAL 

CO., LTD.   (TH) 
909 4th Floor, Silom Road, Silom, 
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 29: Gà, thịt gà đã nấu chín; hải sản đã nấu chín; thịt; cá không còn sống; gia cầm 

không còn sống; thú săn không còn sống; thịt gà đông lạnh; hải sản đông lạnh; thực phẩm 
làm từ cá; trái cây và rau đã nấu chín; sa-lát rau và trái cây; đồ uống chủ yếu là sữa; sản 
phẩm sữa; đồ ăn nhẹ (snack) trên cơ sở khoai tây.  

 

 
(210) 4-2016-07431 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 25.1.6; A3.1.22; 26.1.1 
(591) Trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH TUISS Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 24, ngõ 42, phố Giang Văn Minh, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn bao gồm cả đèn chiếu sáng, 

đèn trang trí, đèn chuyên dụng; đèn cồn; đèn pin; giá treo đèn; chụp đèn; máy và thiết bị 
làm sạch không khí; máy và thiết bị điều hòa không khí; thiết bị dùng cho bể cá cảnh; vỉ 
nướng; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng cụ nấu nướng dùng điện.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà và phụ kiện lắp ráp đồ đặc trong nhà không bằng kim loại; đồ 
đạc dùng trong văn phòng và phụ kiện lắp ráp kèm theo không bằng kim loại; giá để sách 
hoặc đồ đạc; đồ gỗ mỹ thuật; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất 
dẻo, mành, rèm không làm bằng sợi dệt hoặc chất dẻo và phụ kiện mành, rèm không bằng 
kim loại; đệm; gối; sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng chất liệu mây, tre, nứa, lá, gỗ 
li-e, lau sậy, cói, liễu, gốm, sứ, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, hổ phách, xà cừ, bọt biển, 
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thế phẩm của các vật liệu này; tranh gỗ và khung tranh; mắc áo; giỏ làm từ các chất liệu 
mây, tre, nứa, lá hoặc chất dẻo; gương.  

 
Nhóm 21: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ thủy tinh, sành, gốm sứ; tác phẩm nghệ 
thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh; đồ gia dụng bằng gốm, sứ, thủy tinh, đất 
nung; vật trang trí bàn ăn; dụng cụ cho mục đích gia dụng; quà tặng và đồ trang trí bao 
gồm lọ hoa, chậu hoa; giá đỡ nến; vòng trang trí chân nến; tách, chén, cốc; dụng cụ nhà 
bếp; bộ đồ ăn không bằng kim loại (không bao gồm dao, thìa, dĩa).  

 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; tấm phủ sàn; lớp lót dưới thảm; bức trướng treo tường, không 
bằng sợi dệt; giấy dán tường bằng vải.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất; thiết kế đồ họa nghệ 
thuật (không bao gồm thiết kế website); thiết kế mẫu sản phẩm ví dụ như đồ đạc, đèn, đồ 
trang trí nhà hoặc văn phòng, tác phẩm thủ công mỹ nghệ (không bao gồm thiết kế thời 
trang); xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2016-07432 (220) 23.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A3.1.22; 26.1.6; 26.1.1 
(591) Trắng, ghi 
(731) Công ty TNHH TUISS Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 24, ngõ 42, phố Giang Văn Minh, 
phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải và hàng dệt thuộc nhóm này; đồ trang trí làm bằng vải bao gồm cả tranh 

treo tường bằng vải; chăn; vỏ đệm; vỏ gối; khăn trải giường, bàn ghế; khăn bằng sợi dệt 
hoặc chất dẻo; rèm bằng sợi dệt hoặc chất dẻo.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, đèn bao gồm cả 
đèn chiếu sáng, đèn trang trí bao gồm cả đèn trang trí cho cây thông Noel, đèn chùm, đèn 
lồng, đèn ngủ, đèn chuyên dụng, bộ phận đốt dùng cho đèn, thiết bị khuếch tán ánh sáng, 
đèn khử trùng, diệt khuẩn để thanh lọc không khí, chụp đèn, giá treo đèn, đèn cồn, đèn 
pin, máy và thiết bị điều hòa và làm sạch không khí, thiết bị dùng cho bể cá cảnh, vỉ 
nướng, hệ thống và thiết bị nấu nướng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, đồ đạc trong nhà và 
phụ kiện lắp ráp đồ đặc trong nhà không bằng kim loại, đồ đạc dùng trong văn phòng và 
phụ kiện lắp ráp kèm theo không bằng kim loại, giá để sách hoặc đồ đạc, đồ gỗ mỹ thuật, 
tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo, mành, rèm không làm 
bằng sợi dệt hoặc chất dẻo và phụ kiện mành, rèm không bằng kim loại, đệm, gối, sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng chất liệu mây, tre, nứa, lá, gỗ li-e, lau sậy, cói, liễu, 
gốm, sứ, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật 
liệu này, tranh gỗ và khung tranh, mắc áo, giỏ làm từ các chất liệu mây, tre- nứa, lá hoặc 
chất dẻo, gương, sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ thủy tinh, sành, gốm sứ, tác phẩm 
nghệ thuật bằng gốm sứ, đất nung hoặc thủy tinh, đồ gia dụng bằng gốm, sứ, thủy tinh, 
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đất nung, vật trang trí bàn ăn, dụng cụ cho mục đích gia dụng, quà tặng và đồ trang trí bao 
gồm lọ hoa, chậu hoa, giá dỡ nến, vòng trang trí chân nến, tách, chén, cốc, dụng cụ nhà 
bếp, bộ đồ ăn không bằng kim loại, vải và hàng dệt, đồ trang trí làm bằng vải bao gồm cả 
tranh treo tường bằng vải, chăn, vỏ đệm, vỏ gối, khăn trải giường, bàn ghế, khăn bằng sợi 
dệt hoặc chất dẻo, rèm bằng sợi dệt hoặc chất dẻo, tấm phủ đồ đạc bằng vải, thảm, chiếu, 
tấm phủ sàn, lớp lót dưới thảm, bức trướng treo tường, không bằng sợi dệt, giấy dán tường 
bằng vải; dịch vụ nhượng quyền thương mại chuỗi cửa hàng mua bán các sản phẩm nội 
thất và đồ trang trí dùng cho gia đình và văn phòng; dịch vụ bán đấu giá và điều khiển 
việc bán đấu giá các tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm nội thất và đồ trang trí dùng cho gia 
đình và văn phòng.  

 

 
(210) 4-2016-07450 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Quốc Tế BDT   (VN) 
Số 36, ngõ 144 phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống.  

 

 
(210) 4-2016-07451 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.24; 26.3.23; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Xanh, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Anh Nguyễn  (VN) 
14 đường ĐHT 30, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Phụ kiện điện thoại cụ thể là: cốc sạc; pin sạc dự phòng; bao da chuyên dụng 

dùng cho điện thoại di động; loa; tai nghe; thẻ nhớ USB. 
 

 
(210) 4-2016-07452 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Dũng  (VN) 
ấp 6, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, 
tỉnh Hậu Giang  

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni, vôi quét tường. 
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(210) 4-2016-07453 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nem chả Huê 
Đông Ba  (VN) 
26A Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nem chua; chả; tré. 

 

 
(210) 4-2016-07454 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 
Quy  (VN) 
Số 560 đường Trường Chinh, phường 
Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt làm mát; quạt thông gió; quạt sưởi; quạt hơi nước; quạt phun sương; thiết 

bị điều hòa không khí.   
 

 
(210) 4-2016-07455 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.16; A3.4.24 
(591) Ghi sáng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ F5  
(VN) 
Số 560 đường Trường Chinh, phường 
Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm, máy in, máy 

photocopy, máy hủy tài liệu, máy scan tài liệu (chụp tài liệu). 
 

 
(210) 4-2016-07458 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A24.15.7 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH M.V.HOUSE  (VN) 
151/67/56/6 Liên khu 4-5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa cuốn, cửa kéo, cửa các loại bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-07459 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; 7.3.11; 26.15.15; A26.11.13 
(591) Xanh lá cây, cam, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TH BONBON  (VN) 
Thôn Hợp Thành, xã Hợp Châu, huyện 
Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản (cám); thức ăn hỗn hợp cho chăn 

nuôi; rau tươi; quả tươi; hoa tươi; cây cảnh.  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, nguyên liệu, vật liệu, 
phụ gia thức ăn chăn nuôi; mua bán rau tươi, quả tươi, hoa tươi, cây cảnh.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi và trồng trọt.  

 

 
(210) 4-2016-07467 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.15.15; 26.3.23 
(731) YAMADA CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

662-1, Iwane, Ouchi, Iga-shi, Mie, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 16: Vật dụng chặn giữ sách không bị đổ, giá nhỏ chia ngăn để dựng văn phòng 

phẩm [đồ dùng văn phòng]; hộp để hồ sơ (đồ dùng văn phòng); giá khay để tập tài liệu 
(đồ dùng văn phòng); vật dụng giữ bút; khay đê bút; giá khay để thư; văn phòng phẩm; 
máy chữ, dùng điện hoặc không dùng điện]; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc; màng mỏng 
bằng chất dẻo dùng để bao gói. 

 
Nhóm 20: Mắc áo; hộp đựng dụng cụ không bằng kim loại (đồ đạc); đồ dùng văn phòng; 
giá kệ để sách; tủ, hòm không bằng kim loại; giá đỡ cho tủ đựng hồ sơ (đồ đạc); móc treo 
quần áo, không bằng kim loại, móc không bằng kim loại cho giá mắc quần áo; móc rèm; 
ghế đẩu trong phòng tắm; giá để sách; đồ dạc; phụ kiện lắp ráp của đồ đạc, không bằng 
kim loại; giỏ, không bằng kim loại; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận 
chuyển]; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; thùng rác; dụng 
cụ lau chùi vận hành bằng tay; giỏ để đồ giặt dùng trong gia đình; thùng để đồ giặt dùng 
trong gia đình; giá phơi đồ giặt, chậu hoa, lợn đựng tiền tiết kiệm, vòng và giá treo khăn 
tắm, hộp đựng xà phòng, bộ phân phối xà phòng, giá giữ xà phòng, dụng cụ dùng để vệ 
sinh, vật dụng giữ bàn chải đánh răng, giá giữ ống kem đánh răng, xô, thùng đựng trong 
phòng tắm, giỏ dùng trong gia đình, khay dựng xà phòng trong phòng tắm vòi hoa sen, 
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khay đựng xà phòng, trong phòng tắm, chậu tắm cho trẻ em, có thể mang đi được, hộp 
đựng thuốc viên dùng cho cá nhân. 

 
Nhóm 28: Hộp bảo vệ chuyên dụng cho thiết bị chơi trò chơi cầm tay có màn hình tinh 
thể lỏng; gạch xây dựng [đồ chơi]; màng bao vệ LED chuyên dụng cho màn hình tinh thể 
lỏng của thiết bị chơi trò chơi cầm tay; trò chơi chỉ chơi trong nhà, đồ chơi. 

 

 
(210) 4-2016-07469 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xuất 
nhập khẩu Kỹ thuật Việt  (VN) 
299/8D Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu đã được bảo quản; lát trái cây mỏng; lát trái cây sấy khô; trái cây được bảo 

quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; quả đóng hộp; trái cây đóng hộp; nước rau 
ép dùng để nấu nướng; hạt đã chế biến; chế phẩm  nấu xúp; chế phẩm để nấu canh; chế 
phẩm để nấu cháo; chế phẩm để nấu xúp rau; chế phẩm để nấu canh rau; chế phẩm để nấu 
cháo rau; rau đã nấu chín; rau đã sấy khô; rau đã được bảo quản; rau đóng hộp.  

 
Nhóm 30: Gia vị thập cẩm, quả xay nhuyễn (nước xốt); gừng (gia vị), hạt tiêu, hạt tiêu 
(gia vị), ớt (gia vị), nghệ vàng (gia vị). 

 
Nhóm 31: Củ cải đường; quả mọng, trái cây tươi; củ hành; củ tỏi; rau diếp xoăn [rau 
sống]; trái cây có múi, tươi; quả dừa; quả côla; dưa chuột tươi; quả tươi; nho tươi; quả 
chanh tươi; rau diếp tươi; ngô; bí ngô, tươi; quả ôliu tươi; quả cam, tươi; củ lạc tươi; đậu 
Hà Lan tươi; khoai tây tươi; hạt vừng; quả bí, tươi; rau tươi.  

 

 
(210) 4-2016-07470 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Sanh Nhơn   (VN) 
18/1A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, 
quận Bình Thạnh, thành phồ Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức chuyến du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ cho 

thuê xe cộ; dịch vụ vận chuyển hàng hóa; dịch vụ đại lý vé máy bay.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ tổ chức và 
điều hành hội nghị; dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch 
vụ hát karaoke; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục đích giáo dục hoặc giải trí).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  
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Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ bệnh viện; dịch vụ tắm hơi, dịch vụ mát 
xa; dịch vụ tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện.  

 

 
(210) 4-2016-07471 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Bình Đỉnh 
Sơn  (VN) 
49 Nguyễn Quang Bích, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Hạt điều rang muối; hạt điều tẩm mật ong; hạt điều bọc wasabi; hạt điều bọc 
matcha; hạt điều bọc chùm ngây; hạt điều bọc gấc.  

 

 
(210) 4-2016-07475 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(731) BU XIULI   (CN) 

Group 14, Dayuan Village, Jiangdong 
Street, Yiwu City, Zhejiang Province, 
China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Đồ bằng vải dùng cho giường; khăn trải giường bằng vải lanh; khăn phủ 
giường; chăn; mÒn bông; tấm phủ đồ đạc bằng vải.  

 

 
(210) 4-2016-07477 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Thành  
(VN) 
18/3 đường 10, khu phố 1, phường Cát 
Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 
 

 
(210) 4-2016-07478 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; 15.1.19; A7.1.12; 2.1.13 
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Trịnh Xuân Mạnh  (VN) 
Số 24A đường Lam Sơn, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, bánh ngọt, đồ ăn nhanh.  
 

 
(210) 4-2016-07479 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Hiền  (VN) 
Thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 21: Tăm giang.  

 

 
(210) 4-2016-07490 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thể thao 
quốc tế Donex  (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 

 

(210) 4-2016-07491 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thể thao 
quốc tế Donex   (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-07492 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thể thao 
quốc tế Donex   (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 
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(210) 4-2016-07493 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thể thao 
quốc tế Donex   (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-07494 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thể thao 
quốc tế Donex   (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-07495 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thể thao 
quốc tế Donex   (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-07496 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thể thao 
quốc tế Donex   (VN) 
Thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 25: Trang phục thể thao. 
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(210) 4-2016-07498 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; 26.1.10 

(591) Nâu đồng, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn và dịch 
vụ Nhất Thanh  (VN) 
1508/17/20 Lê Văn Lương, xã Nhơn 

Đức, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2016-07499 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.1.12; A1.1.2; 1.15.23 

(591) Vàng, đỏ, xám, đen 
(731) TERRE DI SAVA SRL   (IT) 

Km. 16 s.s. 7 ter - 74028 sava (ta) - italy 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 

 
(210) 4-2016-07500 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tín Phong  (VN) 
Lô B10/D6 khu đô thị Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-07501 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 1.15.23 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tín Phong   (VN) 
Lô B10/D6 khu đô thị Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước sức 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 

đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-07502 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13; 1.15.23 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tín Phong    (VN) 
Lô B10/D6 khu đô thị Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.   
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(210) 4-2016-07503 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; viên 

giải rượu chứa thuốc; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07504 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Hà Tây    (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; viên 

giải rượu chứa thuốc; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07505 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Trần Văn Kiên    (VN) 

Cụm 3, thôn Thượng Hiệp, xã Tam Hiệp, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; viên 

giải rượu chứa thuốc; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế; 
nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-07506 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên    (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; đầu gội đầu; sữa rửa mặt; xà phòng; chất tẩy rửa 

không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-07507 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên    (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07508 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên    (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-07509 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên    (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  

 

 
(210) 4-2016-07510 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.3; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng bưu chính Viễn Thông  
(VN) 
69 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; dây cáp điện thoại; dây cáp quang; hộp nối đầu dây (điện).  
 

 
(210) 4-2016-07511 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) CHEN JIANFENG   (CN) 

No. 1-10, Zhoucun Village, Shangguan 
Township, Fuyang, Zhejiang, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 28: Vợt; quả bóng hơi để chơi; máy để tập luyện thể dục; quả cầu lông; dụng cụ 
rèn luyện hình thể; ván trượt có bánh lăn.  

 

 
(210) 4-2016-07513 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ may mặc ESCAPE 
VELOCITY  (VN) 
Số 99 xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn, dép; giày.  
 

Nhóm 35: Mua bán vải, hàng may sẵn, giày, dép.  
 

 
(210) 4-2016-07514 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.7.5; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần Hữu cơ 

BFARM   (VN) 
Số 15, khu Cổ Ngựa, tổ 12, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm (đã chế biến); chiết xuất của thịt; rau quả đã chế biến (được 

bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín); nước quả nấu đông; mứt ướt. 

 
Nhóm 31: Rau tươi, củ tươi, quả tươi. 

 
Nhóm 32: Nước rau củ ép (đồ uống không có cồn).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; mua bán, ký gửi hàng hóa, cụ thể là thịt, cá, gia cầm, 
chiết xuất của thịt, gạo, nông sản và rau quả đã chế biến (được bảo quản, phơi khô hoặc 
nấu chín), nước quả nấu đông, mứt ướt, rau tươi, củ tươi, quả tươi, nước rau củ ép trong 
các nhóm 29, 31 và 32 nêu trên. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ làm vườn; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công 
viên; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; chăm sóc bãi cỏ; khám chữa bệnh cho cây. 
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(210) 4-2016-07515 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu khí Gia 
Đình  (VN) 
Số 10, KP 6, phường Tam Hiệp, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng (gas) dùng trong dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-07516 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu khí Gia 
Đình  (VN) 
Số 10, KP 6, phường Tam Hiệp, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng (gas) dùng trong dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-07517 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.5.3; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Hữu Ngân  
(VN) 
240/42 Gò Xoài, khu phố 3, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Mũi khoan bê tông, mũi khoan gỗ; mũi cắt bẻ gạch men, mũi khoét lỗ hợp kim, 

dao tiện bàn sẵn, dao phay, đĩa cắt (bộ phận của máy)  

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối mũi khoan bê tông, mũi khoan gỗ; mũi cắt bẻ gạch men, 
mũi khoét lỗ hợp kim, dao tiện hàn sẵn, dao phay, đĩa cắt (bộ phận của máy).  
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(210) 4-2016-07518 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Liên 
Tiến Phú  (VN) 
132A Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ gia dụng bằng nhựa như chậu, xô, bát, chén, đĩa, cốc  

 

 
(210) 4-2016-07519 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Hồ Văn Gôm  (VN) 
Số 512, ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện 
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ xe đò chở khách. 

 

 
(210) 4-2016-07532 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CARGILL THE NETHERLANDS 

HOLDING B.V.   (NL) 
Evert van de Beekstraat 378, 1118 CZ 
Schiphol, the Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Thức ăn bổ sung cho động vật dùng cho mục đích thú y; thức ăn bổ sung cho 

động vật.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
 

 
(210) 4-2016-07533 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CARGILL THE NETHERLANDS 

HOLDING B.V.   (NL) 
Evert van de Beekstraat 378, 1118 CZ 
Schiphol, the Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Thức ăn bổ sung cho động vật.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho động vật. 
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(210) 4-2016-07534 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.3; 5.3.20 

(731) Công ty TNHH FNBCHAIN   (VN) 
Số 59, phố Mã Mây, phường Hàng 

Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-07535 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.4.24; 26.4.1 

(591) Đen, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH FNBCHAIN   (VN) 
Số 59, phố Mã Mây, phường Hàng 

Buồm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 

nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-07536 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần L.P.T Việt 
Nam  (VN) 
Số 1 ngách 100/48, ngõ 100 phố Tây 

Sơn, phường Quang Trung, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp; sàn gỗ tự nhiên; ván lán sàn gỗ công nghiệp; nẹp sàn, gỗ 

công nghiệp.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1006 

(210) 4-2016-07537 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; 3.7.7; A3.7.24; 1.15.5; 1.7.6; 

26.3.1; 26.4.12 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phú 

Sơn  (VN) 
Khu Kiều Thạch, thị trấn Hưng Nhân, 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng; dầu.  

 

 
(210) 4-2016-07539 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07540 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.17.5 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07541 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1007 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-07542 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07543 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07544 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07545 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1008 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-07547 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07548 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07549 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2016-07550 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1009 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-07551 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07552 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07553 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07554 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1010 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-07555 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07556 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

(210) 4-2016-07557 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC. 

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07558 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1011 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-07559 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07560 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07562 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.21; A10.3.11 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Sildeal  (VN) 

78 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; mua bán: xe ô tô, phụ tùng ô tô và 

xe có động cơ khác, động vật sống (gia súc, gia cầm, thủy sản), thực phẩm (đường, sữa, 
bánh, kẹo), gạo, bột, tinh bột, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, vải, hàng may sẵn, giày, dép, 
nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, xi măng, kim khí điện máy (loa, máy tăng âm 
(ampli), đầu đọc kỹ thuật số, đầu máy hát karaoke, ống nói (micro), máy phát hình (tivi), 
thiết bị viễn thông (camera, đầu ghi, phụ kiện camera, điện thoại), máy ảnh, hoa cảnh, cây 
cảnh, đá quí, đá bán quí, đồ trang sức, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, tranh, ảnh, đồng hồ, kính mắt. 

 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; môi giới khách hàng; môi giới bảo hiểm.  
Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp với mục đích hỗ trợ việc bán hàng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1012 

(210) 4-2016-07563 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07564 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2016-07565 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2016-07566 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1013 

(210) 4-2016-07567 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07568 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07569 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07570 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1014 

(210) 4-2016-07571 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07572 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07573 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07574 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1015 

(210) 4-2016-07575 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-07576 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-07577 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-07578 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1016 

(210) 4-2016-07579 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-07580 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-07581 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-07582 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1017 

(210) 4-2016-07583 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-07584 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-07585 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-07586 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-07588 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 24.15.21; A5.3.13; 3.7.17 
(591) Hồng, xanh lam, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ My Ngọc  
(VN) 
33/3A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hóa mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-07589 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.17.5; 1.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED  (KY) 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman, British West Indies 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Cá đóng hộp; thịt đóng hộp; khoai tây rán giòn; thực phẩm làm từ cá; trái cây 
lát mỏng; thanh đồ ăn nhẹ chứa chất dinh dưỡng cô đặc được chế biến trên cơ sở protein 
(chủ yếu được làm từ các sản phẩm sữa, trứng, thịt, rau củ). 

 

Nhóm 30: Kẹo; ngô rang nổ; bánh gato nhỏ; đồ gia vị (nước chấm); đồ gia vị (nước xốt); 
mì sợi. 

 
 

(210) 4-2016-07590 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED   (KY) 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman, British West Indies  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Cá đóng hộp; thịt đóng hộp; khoai tây rán giòn; thực phẩm làm từ cá; trái cây 

lát mỏng; thanh đồ ăn nhẹ chứa chất dinh dưỡng cô đặc được chế biến trên cơ sở protein 
(chủ yếu được làm từ các sản phẩm sữa, trứng, thịt, rau củ).  
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Nhóm 30: Kẹo; ngô rang nổ; bánh gato nhỏ; đồ gia vị (nước chấm); đồ gia vị (nước xốt); 
mì sợi. 

 

 
(210) 4-2016-07591 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED   (KY) 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman, British West Indies  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá đóng hộp; thịt đóng hộp; khoai tây rán giòn; thực phẩm làm từ cá; trái cây 

lát mỏng; thanh đồ ăn nhẹ chứa chất dinh dưỡng cô đặc được chế biến trên cơ sở protein 
(chủ yếu được làm từ các sản phẩm sữa, trứng, thịt, rau củ).  

 
Nhóm 30: Kẹo; ngô rang nổ; bánh gato nhỏ; đồ gia vị (nước chấm); đồ gia vị (nước xốt); 
mì sợi. 

 

 
(210) 4-2016-07592 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.17.5 
(731) VEDAN INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) LIMITED   (KY) 
Century Yard, Cricket Square, Hutchins 
Drive, P.O. Box 2681 GT, George Town, 
Grand Cayman, British West Indies  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá đóng hộp; thịt đóng hộp; khoai tây rán giòn; thực phẩm làm từ cá; trái cây 

lát mỏng; thanh đồ ăn nhẹ chứa chất dinh dưỡng cô đặc được chế biến trên cơ sở protein 
(chủ yếu được làm từ các sản phẩm sữa, trứng, thịt, rau củ).  

 
Nhóm 30: Kẹo; ngô rang nổ; bánh gato nhỏ; đồ gia vị (nước chấm); đồ gia vị (nước xốt); 
mì sợi. 

 
 

(210) 4-2016-07593 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Amtex Pharma  (VN) 
279A1, ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-07594 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Amtex Pharma   (VN) 
279A1, ấp 1B, xã Thanh Phú, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-07596 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Đào Văn Sơn  (VN) 
Số nhà 23 ngõ 10 quốc lộ 1K, phường 
Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 

điện; bếp từ. 
 

 
(210) 4-2016-07598 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Vương Sơn Tùng  (VN) 
Xóm Cái, thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, 
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước.  

 

 
(210) 4-2016-07599 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS 

B.V.    (NL) 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
Netherlands   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, đặc biệt là chế 

phẩm tăng trưởng cây trồng, chế phẩm hóa học và/hoặc sinh học để kiểm soát việc ức chế 
sinh trưởng, sinh sản, phát triển của cây trồng, chế phẩm điều tiết sự sinh trưởng của cây 
trồng, chế phẩm hóa học dùng để xử lý hạt giống, chất có hoạt tính bề mặt, hóa chất tự 
nhiên hoặc nhân tạo dùng làm mồi giới tính hoặc tác nhân để đánh lạc hướng côn trùng.  
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Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ và chống động vật gây hại; chất diệt côn trùng; chất diệt 
nấm; chất diệt cỏ; thuốc trừ sâu. 

 

 
(210) 4-2016-07604 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 14.5.21; 14.5.23 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là: bay trét bằng nhựa hoặc thép để 
trét mát tít hoặc hồ); cái cạo sơn; dụng cụ phun sơn; bàn chà nhám; súng bắn keo silicon; 
lưỡi cắt; lưỡi cắt bằng đá; lưỡi cưa; lưỡi bào.  

 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn cụ thể là: chổi quét sơn, cọ lăn sơn, khay đựng sơn (vật 
chuyên dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn 
màu sơn).  

 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải cước; sợi thép rối, cây lau nhà; đồ lau dọn (vật dụng để lau 
chùi làm từ giẻ rách, bùi nhùi, quần áo (cũ), sợi len rối).   

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; sửa chữa nhà và trang trí nội ngoại 
thất.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-07605 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 14.5.21; 14.5.23; 26.4.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là: bay trét bằng nhựa hoặc thép để 
trét mát tít hoặc hồ); cái cạo sơn; dụng cụ phun sơn; bàn chà nhám; súng bắn keo silicon; 
lưỡi cắt; lưỡi cắt bằng đá; lưỡi cưa, lưỡi bào.  

 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn cụ thể là: chổi quét sơn, cọ lăn sơn, khay đựng sơn (vật 
chuyên dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn 
màu sơn).  

 
Nhóm 19: Bột trét tường.  
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Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải cước; sợi thép rối, cây lau nhà; đồ lau dọn (vật dụng để lau 
chùi làm từ giẻ rách, bùi nhùi, quần áo (cũ), sợi len rối).   

 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; sửa chữa nhà và trang trí nội ngoại 
thất.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-07606 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1; 26.4.2; 25.5.1; A20.1.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là: bay trét bằng nhựa hoặc thép để 
trét mát tít hoặc hồ); cái cạo sơn; dụng cụ phun sơn; bàn chà nhám; súng bắn keo silicon; 
lưỡi cắt; lưỡi cắt bằng đá; lưỡi cưa; lưỡi bào.  

 
Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn cụ thể là: chổi quét sơn, cọ lăn sơn, khay đựng sơn (vật 
chuyên dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn 
màu sơn).  

 
Nhóm 19: Bột trét tường.  

 

Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải cước; sợi thép rối; cây lau nhà; đồ lau dọn (vật dụng để lau 
chùi làm từ giẻ rách, bùi nhùi, quần áo (cũ), sợi len rối).   

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; sửa chữa nhà và trang trí nội ngoại 
thất.   

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-07607 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là: bay trét bằng nhựa hoặc thép để 

trét mát tít hoặc hồ); cái cạo sơn; dụng cụ phun sơn; bàn chà nhám; súng bắn keo silicon; 
lưỡi cắt; lưỡi cắt bằng đá; lưỡi cưa. lưỡi bào.  
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Nhóm 16: Dụng cụ phi công sơn cụ thể là: chổi quét sơn, cọ lăn sơn khay đựng sơn (vận 
chuyển dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn 
màu sơn).  

 
Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
Nhóm 21: Bàn chài; bàn chải cước; sợi thép rối, cây lau nhà; đồ lau dọn (vật dụng để lau 
chùi làm từ giẻ rách, bùi nhùi, quần áo (cũ), sợi len rối).   

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; sửa chữa nhà và trang trí nội ngoại 
thất.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật.  

 

 
(210) 4-2016-07608 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1; 26.13.1; A20.1.5 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là: bay trét bằng nhựa hoặc thép để 

trét mát tít hoặc hồ); cái cạo sơn; dụng cụ phun sơn; bàn chà nhám; súng bắn keo silicon; 
lưỡi cắt; lưỡi cắt bằng đá; lưỡi cưa, lưỡi bào.  

 
Nhóm 16: Dụng cụ phi công sơn cụ thể là: chổi quét sơn, cọ lăn sơn khay đựng sơn (vận 
chuyển dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn 
màu sơn).  

 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; sửa chữa nhà và trang trí nội ngoại 
thất.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-07609 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là: bay trét bằng nhựa hoặc thép để 
trét mát tít hoặc hồ); cái cạo sơn; dụng cụ phun sơn; bàn chà nhám; súng bắn keo silicon; 
lưỡi cắt; lưỡi cắt bằng đá; lưỡi cưa. lưỡi bào.  

 
Nhóm 16: Dụng cụ phi công sơn cụ thể là: chổi quét sơn, cọ lăn sơn khay đựng sơn (vận 
chuyển dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn 
màu sơn).  

 
Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp; sửa chữa nhà và trang trí nội ngoại 
thất.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế trang trí nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-07610 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1; A20.1.5; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là: bay trét bằng nhựa hoặc thép để 

trét mát tít hoặc hồ); cái cạo sơn; dụng cụ phun sơn; bàn chà nhám; súng bắn keo silicon; 
lưỡi cắt; lưỡi cắt bằng đá; lưỡi cưa; lưỡi bào.  

 
Nhóm 16: Dụng cụ phi công sơn cụ thể là: chổi quét sơn, cọ lăn sơn khay đựng sơn (vận 
chuyển dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn 
màu sơn).  

 
Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
Nhóm 21: Bàn chài; bàn chải cước; sợi thép rối, cây lau nhà; đồ lau dọn (vật dụng để lau 
chùi làm từ giẻ rách, bùi nhùi, quần áo (cũ), sợi len rối).   

 

 
(210) 4-2016-07611 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là: bay trét bằng nhựa hoặc thép để 
trét mát tít hoặc hồ); cái cạo sơn; dụng cụ phun sơn; bàn chà nhám; súng bắn keo silicon; 
lưỡi cắt; lưỡi cắt bằng đá; lưỡi cưa; lưỡi bào.  

 
Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn cụ thể là: chổi quét sơn, cọ lăn sơn khay đựng sơn (vận 
chuyển dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn 
màu sơn).  

 
Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
Nhóm 21: Bàn chải; bàn chải cước; sợi thép rối, cây lau nhà; đồ lau dọn (vật dụng để lau 
chùi làm từ giẻ rách, bùi nhùi, quần áo (cũ), sợi len rối).   

 

 
(210) 4-2016-07612 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH CAO MINH Sài 
Gòn   (VN) 
193/13 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Trang sức dùng gồm: vòng đeo tay, nhẫn, hoa tai, kẹp cài caravat, khuy măng 

séc áo, đồ trang trí cho mũ (bằng kim loại quý), ghim cara vát, đồng hồ, đồ trang trí cho 
giày (bằng kim loại quý), đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang sức).  

 
Nhóm 18: Ví tiền và ví bỏ túi, túi xách, ví cầm tay cho phụ nữ, ba lô, cặp bằng vải và cặp 
bằng da.  

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn, khăn trải giường, vỏ gối, chăn, vải có thể đính bằng nhiệt, vải, 
tấm lót cốc và tấm trải trên bàn khi ăn, vải (crếp), lụa (crếp), rèm bằng sợi dệt hoặc bằng 
chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng lưới, vải không dệt, vải len.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, khăn quàng cổ, tất, đồ đội, đầu, cà vạt, thắt lưng trang phục, 
quần áo lót.   

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc cho quần áo, 
kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, khoá cài thắt lưng, khóa cài, ghim cài (phụ kiện của 
trang phục).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo trang sức dùng gồm: vòng cổ, vòng tay, 
nhẫn, hoa tai, lắc chân, trâm cài áo, trâm cài caravat, khuy măng séc áo, kính, đồng hồ, 
bóp (ví), túi xách, ví đầm, ba lô, cặp, quần áo, giày dép, bằng vải và bằng da, thắt lưng 
(dây nịt) làm bằng da, khăn quàng cổ, tất, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và 
đải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, khoá cài thắt lưng, 
khoa cài, ghim cài (phụ kiện của trang phục), khăn trải bàn và trải gường, vỏ gối, chăn, 
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vải có thể dính bằng nhiệt, vải, tấm lót cốc (tấm trải bản khi ăn), vải (crếp), lụa (crếp), 
rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng lưới, vải không 
dệt, vải len; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng - cửa hàng tư vấn người tiêu dùng.   

 
Nhóm 37: Làm sạch quần áo, sửa chữa quần áo, giặt, giặt khô, làm mới lại quần áo và tân 
trang quần áo, sửa chữa giày, lắp đặt-bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.   

 
Nhóm 40: May đo quần áo và sửa lại quần áo, hồ vải, cắt vải, nhuộm vải, dịch vụ làm co 
vải trước khi may, xử lý vải, xử lý chống nhàu cho vải, xử lý chống cháy cho vải, cho thuê 
máy dệt kim.   

 
Nhóm 41: Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực may mặc, đào tạo nhân sự và công nhân 
tập  huấn cho công nhân về các kỹ thuật mới trong lĩnh vực may mặc, huấn luyện đào tạo.   

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế thời trang quần áo, thiết kế thời trang, thiết kế trang trí nội thất, 
thiết kế đồ họa nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2016-07613 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH CAO MINH Sài 
Gòn   (VN) 
193/13 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Trang sức dùng gồm: vòng đeo tay, nhẫn, hoa tai, kẹp cài caravat, khuy măng 

séc áo, đồ trang trí cho mũ (bằng kim loại quý), ghim cara vát, đồng hồ, đồ trang trí cho 
giày (bằng kim loại quý), đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang sức).   

 
Nhóm 18: Ví tiền và ví bỏ túi, túi xách, ví cầm tay cho phụ nữ, ba lô, cặp bằng vải và cặp 
bằng da.  

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn, khăn trải giường, vỏ gối, chăn, vải có thể đính bằng nhiệt, vải, 
tấm lót cốc và tấm trải trên bàn khi ăn, vải (crếp), lụa (crếp), rèm bằng sợi dệt hoặc bằng 
chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng lưới, vải không dệt, vải len.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, khăn quàng cổ, tất, đồ đội, đầu, cà vạt, thắt lưng trang phục, 
quần áo lót.   

 
Nhóm 26: Đăng ten; và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc cho quần áo, 
kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, khoá cài thắt lưng, khóa cài, ghim cài (phụ kiện của 
trang phục).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo trang sức dùng gôm: vòng cổ, vòng tay, 
nhẫn, hoa tai, lắc chân, trâm cài áo, trâm cài caravat, khuy măng séc áo, kính, đồng hồ, 
bóp (ví), túi xách, ví đầm, ba lô, cặp, quần áo, giày dép, bằng vải và bằng da, thắt lưng 
(dây nịt) làm bằng da, khăn quàng cổ, tất, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và 
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đải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, khoá cài thắt lưng, 
khoa cài, ghim cài (phụ kiện của trang phục), khăn trải bàn và trải gường, vỏ gối, chăn, 
vải có thể dính bằng nhiệt, vải, tấm lót cốc (tấm trải bản khi ăn), vải (crếp), lụa (crếp), 
rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng lưới, vải không 
dệt, vải len; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng - cửa hàng tư vấn người tiêu dùng.   

 
Nhóm 37: Làm sạch quần áo, sửa chữa quần áo, giặt, giặt khô, làm mới lại quần áo và tân 
trang quần áo, sửa chữa giày, lắp đặt bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.   

 
Nhóm 40: May đo quần áo và sửa lại quần áo, hồ vải, cắt vải, nhuộm vải, dịch vụ làm co 
vải trước khi may, xử lý vải, xử lý chống nhàu cho vải, xử lý chống cháy cho vải, cho thuê 
máy dệt kim.   

 
Nhóm 41: Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực may mặc, đào tạo nhân sự và công nhân 
tập  huấn cho công nhân về các kỹ thuật mới trong lĩnh vực may mặc, huấn luyện đào tạo.   

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế thời trang quần áo, thiết kế thời trang, thiết kế trang trí nội thất, 
thiết kế đồ họa nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2016-07614 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.1.24; A7.1.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH CAO MINH Sài 
Gòn   (VN) 
193/13 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Trang sức dùng gồm: vòng đeo tay, nhẫn, hoa tai, kẹp cài caravat, khuy măng 

séc áo, đồ trang trí cho mũ (bằng kim loại quý), ghim cara vát, đồng hồ, đồ trang trí cho 
giày (bằng kim loại quý), đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang sức).   

 
Nhóm 18: Ví tiền và ví bỏ túi, túi xách, ví cầm tay cho phụ nữ, ba lô, cặp bằng vải và cặp 
bằng da.  

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn, khăn trải giường, vỏ gối, chăn, vải có thể đính bằng nhiệt, vải, 
tấm lót cốc và tấm trải trên bàn khi ăn, vải (crếp), lụa (crếp), rèm bằng sợi dệt hoặc bằng 
chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng lưới, vải không dệt, vải len.  

 
Nhóm 25: Đăng ten; và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc cho quần áo, 
kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, khoá cài thắt lưng, khóa cài, ghim cài (phụ kiện của 
trang phục).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo trang sức dùng gồm: vòng cổ, vòng tay, 
nhẫn, hoa tai, lắc chân, trâm cài áo, trâm cài caravat, khuy măng séc áo, kính, đồng hồ, 
bóp (ví), túi xách, ví đầm, ba lô, cặp, quần áo, giày dép, bằng vải và bằng da, thắt lưng 
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(dây nịt) làm bằng da, khăn quàng cổ, tất, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và 
đải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, khoá cài thắt lưng, 
khoa cài, ghim cài (phụ kiện của trang phục), khăn trải bàn và trải gường, vỏ gối, chăn, 
vải có thể dính bằng nhiệt, vải, tấm lót cốc (tấm trải bản khi ăn), vải (crếp), lụa (crếp), 
rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng lưới, vải không 
dệt, vải len, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng - cửa hàng tư vấn người tiêu dùng.  

 
Nhóm 37: Làm sạch quần áo, sửa chữa quần áo, giặt, giặt khô, làm mới lại quần áo và tân 
trang quần áo, sửa chữa giày, lắp đặt-bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.   

 
Nhóm 40: May đo quần áo và sửa lại quần áo, hồ vải, cắt vải, nhuộm vải, dịch vụ làm co 
vải trước khi may, xử lý vải, xử lý chống nhàu cho vải, xử lý chống cháy cho vải, cho thuê 
máy dệt kim.   

 
Nhóm 41: Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực may mặc, đào tạo nhân sự và công nhân 
tập  huấn cho công nhân về các kỹ thuật mới trong lĩnh vực may mặc, huấn luyện đào tạo.   

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế thời trang quần áo, thiết kế thời trang, thiết kế trang trí nội thất, 
thiết kế đồ họa nghệ thuật.  

 

(210) 4-2016-07615 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH CAO MINH Sài 
Gòn   (VN) 
193/13 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Trang sức dùng gồm: vòng đeo tay, nhẫn, hoa tai, kẹp cài caravat, khuy măng 

séc áo, đồ trang trí cho mũ (bằng kim loại quý), ghim cara vát, đồng hồ, đồ trang trí cho 
giày (bằng kim loại quý), đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang sức).   

 
Nhóm 18: Ví tiền và ví bỏ túi, túi xách, ví cầm tay cho phụ nữ, ba lô, cặp bằng vải và cặp 
bằng da.  

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn, khăn trải giường, vỏ gối, chăn, vải có thể đính bằng nhiệt, vải, 
tấm lót cốc và tấm trải trên bàn khi ăn, vải (crếp), lụa (crếp), rèm bằng sợi dệt hoặc bằng 
chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng lưới, vải không dệt, vải len.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, khăn quàng cổ, tất, đồ đội, đầu, cà vạt, thắt lưng trang phục, 
quần áo lót.   

 

Nhóm 26: Đăng ten; và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc cho quần áo, 
kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, khoá cài thắt lưng, khóa cài, ghim cài (phụ kiện của 
trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo trang sức dùng gôm: vòng cổ, vòng tay, 
nhẫn, hoa tai, lắc chân, trâm cài áo, trâm cài caravat, khuy măng séc áo, kính, đồng hồ, 
bóp (ví), túi xách, ví đầm, ba lô, cặp, quần áo, giày dép, bằng vải và bằng da, thắt lưng 
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(dây nịt) làm bằng da, khăn quàng cổ, tất, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và 
đải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, khoá cài thắt lưng, 
khoa cài, ghim cài (phụ kiện của trang phục), khăn trải bàn và trải gường, vỏ gối, chăn, 
vải có thể dính bằng nhiệt, vải, tấm lót cốc (tấm trải bản khi ăn), vải (crếp), lụa (crếp), 
rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng lưới, vải không 
dệt, vải len, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng - cửa hàng tư vấn người tiêu dùng.   

 
Nhóm 37: Làm sạch quần áo, sửa chữa quần áo, giặt, giặt khô, làm mới lại quần áo và tân 
trang quần áo, sửa chữa giày, lắp đặt-bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.   

 
Nhóm 40: May đo quần áo và sửa lại quần áo, hồ vải, cắt vải, nhuộm vải, dịch vụ làm co 
vải trước khi may, xử lý vải, xử lý chống nhàu cho vải, xử lý chống cháy cho vải, cho thuê 
máy dệt kim.   

 
Nhóm 41: Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực may mặc, đào tạo nhân sự và công nhân 
tập  huấn cho công nhân về các kỹ thuật mới trong lĩnh vực may mặc, huấn luyện đào tạo.   

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế thời trang quần áo, thiết kế thời trang, thiết kế trang trí nội thất, 
thiết kế đồ họa nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2016-07616 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH CAO MINH Sài 
Gòn   (VN) 
193/13 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Trang sức dùng gồm: vòng đeo tay, nhẫn, hoa tai, kẹp cài caravat, khuy măng 

séc áo, đồ trang trí cho mũ (bằng kim loại quý), ghim cara vát, đồng hồ, đồ trang trí cho 
giày (bằng kim loại quý), đồ trang trí (đồ kim hoàn, đồ trang sức).   

 
Nhóm 18: Ví tiền và ví bỏ túi, túi xách, ví cầm tay cho phụ nữ, ba lô, cặp bằng vải và cặp 
bằng da.  

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn, khăn trải giường, vỏ gối, chăn, vải có thể đính bằng nhiệt, vải, 
tấm lót cốc và tấm trải trên bàn khi ăn, vải (crếp), lụa (crếp), rèm bằng sợi dệt hoặc bằng 
chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng lưới, vải không dệt, vải len.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, khăn quàng cổ, tất, đồ đội đầu, cà vạt, thắt lưng trang phục, 
quần áo lót.   

 
Nhóm 26: Đăng ten; và đồ thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc cho quần áo, 
kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, khoá cài thắt lưng, khóa cài, ghim cài (phụ kiện của 
trang phục).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo trang sức dùng gồm: vòng cổ, vòng tay, 
nhẫn, hoa tai, lắc chân, trâm cài áo, trâm cài caravat, khuy măng séc áo, kính, đồng hồ, 
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bóp (ví), túi xách, ví đầm, ba lô, cặp, quần áo, giày dép, bằng vải và bằng da, thắt lưng 
(dây nịt) làm bằng da, khăn quàng cổ, tất, đồ đội đầu, đăng ten và đồ thêu, ruy băng và 
đải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, khoá cài thắt lưng, 
khoa cài, ghim cài (phụ kiện của trang phục), khăn trải bàn và trải gường, vỏ gối, chăn, 
vải có thể dính bằng nhiệt, vải, tấm lót cốc (tấm trải bản khi ăn), vải (crếp), lụa (crếp), 
rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng lưới, vải không 
dệt, vải len, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng - cửa hàng tư vấn người tiêu dùng.  

 
Nhóm 37: Làm sạch quần áo, sửa chữa quần áo, giặt, giặt khô, làm mới lại quần áo và tân 
trang quần áo, sửa chữa giày, lắp đặt-bảo dưỡng và sửa chữa máy móc.   

 
Nhóm 40: May đo quần áo và sửa lại quần áo, hồ vải, cắt vải, nhuộm vải, dịch vụ làm co 
vải trước khi may, xử lý vải, xử lý chống nhàu cho vải, xử lý chống cháy cho vải, cho thuê 
máy dệt kim.   

 
Nhóm 41: Đào tạo các chuyên gia trong lĩnh vực may mặc, đào tạo nhân sự và công nhân 
tập  huấn cho công nhân về các kỹ thuật mới trong lĩnh vực may mặc, huấn luyện đào tạo.   

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế thời trang quần áo, thiết kế thời trang, thiết kế trang trí nội thất, 
thiết kế đồ họa nghệ thuật.  

 

 
(210) 4-2016-07617 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 7.11.10; 26.4.7 
(731) Trần Anh Tuấn  (VN) 

928 Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ba lô, túi xách, cặp sách, ví tiền, vali, ô, giày đép, quần áo, đèn pin, 

gậy leo núi, phụ kiện thể thao, phụ kiện du lịch; đại lý ký gửi hàng hóa như: ba lô, túi 
xách, cặp sách, ví tiền, vali, ô, giày dép, quần áo, đèn pin, gậy leo núi, phụ kiện thể thao, 
phụ kiện du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-07618 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A25.7.3; 1.3.1; 26.4.9 
(591) Trắng, da cam, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Dương  (VN) 
686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
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(511)   Nhóm 20: Gối; đệm lò xo; đệm khí (không dùng cho mục đích y tế); gối hơi (không dùng 
cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 22: Len lông cừu; sợi len (dạng thô); sợi dệt (dạng thô).  

 
Nhóm 24: Vỏ đệm (nệm); áo gối; đồ bằng vải dùng cho giường; chăn; tấm trải phủ 
giường. 

 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); khăn quàng; bít tất; cà vạt; mũ len.  

 

 
(210) 4-2016-07619 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; A25.7.3; 26.4.9; A25.7.8; 

A25.7.2 
(591) Trắng, đen, hồng, đỏ, da cam, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Hoàng Dương  (VN) 
686, Quang Trung, phường La Khê, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm lò xo; đệm khí (không dùng cho mục đích y tế); gối hơi (không dùng 

cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 22: Len lông cừu; sợi len (dạng thô); sợi dệt (dạng thô).  

 
Nhóm 24: Vỏ đệm (nệm); áo gối; đồ bằng vải dùng cho giường; chăn; tấm trải phủ 
giường. 

 
Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); khăn quàng; bít tất; cà vạt; mũ len.  

 
 

(210) 4-2016-07624 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Kim Liên  (VN) 

179/29 Lê Duẩn, khu phố 9, phường 2, 
thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; môi giới vận tải; thông tin về vận tải; 

dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ đóng gói hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ cho các 
chuyến đi . 
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(210) 4-2016-07625 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.4; 25.5.25 
(591) Xanh tím than, trắng, xanh nước biển 
(731) Trần Thị Thanh Thoan  (VN) 

Thôn Đô Quan, xã Mộc Nam, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa giàu protein; sữa 

đậu nành [thay thế sữa]; sữa chua.  
 

 
(210) 4-2016-07640 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần HDK Việt 

Nam  (VN) 
Thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 32: Bia; hèm bia; cốc tai trên cơ sở bia; đồ uống không có cồn; nước uống có ga; 

chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ, dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-07641 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần HDK Việt 

Nam  (VN) 
Thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)

 
(511)   Nhóm 32: Bia; hèm bia; cốc tai trên cơ sở bia; đồ uống không có cồn; nước uống có ga; 

chiết suất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; 
nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2016-07647 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 3.7.17; 25.7.20; 10.3.7 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thế Kỷ Ngày Nay   (VN) 
6 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 8, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán: phụ tùng xe hơi, thiết bị âm thanh các loại; mua, bán bách hóa, thiết 

bị trang trí xe ô tô, cụ thể là: nệm lót lưng và gối đầu dùng cho xe ô tô.  
 

 
(210) 4-2016-07648 (220) 24.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 25.7.20; 3.7.17; 26.11.3 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thế Kỷ Ngày Nay    (VN) 
6 đường 7A, cư xá Bình Thới, phường 8, 

quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua, bán: phụ tùng xe hơi, thiết bị âm thanh các loại; mua, bán bách hóa, thiết 

bị trang trí xe ô tô, cụ thể là: nệm lót lưng và gối đầu dùng cho xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2016-07660 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 6.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Quang Tiến  (VN) 
A1/32 ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước có ga; nước ép 

trái cây.  
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(210) 4-2016-07661 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần giáo dục 

Topica English   (VN) 
Số nhà 12, ngõ 94, phố Trần Đại Nghĩa, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 
Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống; phần mềm máy tính.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; quản lý giao dịch trong lĩnh vực thương mại; quản lý 
trường học trực tuyến (quản lý kinh doanh).  

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy 
vi tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; cấp quyền truy cập vào cơ 
sở dữ liệu; cung cấp đường truyền phục vụ hội thảo từ xa.  

 
Nhóm 41: Giảng dạy; xuất bản sách, tổ chức các cuộc thi; tổ chức các cuộc thi (giáo dục 
hoặc giải trí); khóa đào tạo từ xa; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi 
trực tuyến từ mạng máy tính; hệ thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực 
tuyến. 

 

 
(210) 4-2016-07669 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.13; 2.1.1 
(591) Trắng, đen, xanh dương, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại ánh sáng Tuấn 
Khương   (VN) 
30-32 Lê Khôi, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo A.G.L 

(Công ty Tư vấn Đào tạo A.G.L) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; phích cắm điện; ổ cắm điện.  
 

Nhóm 11: Bóng đèn; máng đèn; chóa đèn; quạt điện; nồi cơm điện; ấm đun nước dùng 
điện; thiết bị làm nóng nước tắm. 

 
Nhóm 35: Mua bán, dây điện, cáp điện, phích cắm điện, ổ cắm điện, bóng đèn, máng đèn, 
chóa đèn, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, thiết bị làm nóng nước tắm. 
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(210) 4-2016-07678 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và xuất nhập khẩu khí gas 
hóa lỏng Vạn Lộc  (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu); nhiên liệu; dầu xăng; 

dầu nhờn; dầu (nhiên liệu). 
 

 
(210) 4-2016-07679 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

và xuất nhập khẩu khí gas 
hóa lỏng Vạn Lộc   (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí gas tự nhiên và gas hóa lỏng đóng bình (nhiên liệu); nhiên liệu; dầu xăng; 

dầu nhờn; dầu (nhiên liệu). 
 

 
(210) 4-2016-07684 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Ngô Văn Tư  (VN) 

Khu 5, xã Hương Nén, huyện Tam 
Nông, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy; dép; thắt lưng (trang phục); giầy cao cổ; giầy cao su; giầy thể thao.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu giầy, dép, thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2016-07686 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Viwin Việt 
Nam  (VN) 
Số 21, ngõ 26, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng.  

 

 
(210) 4-2016-07687 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 1.15.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Viwin Việt 
Nam   (VN) 
Số 21, ngõ 26, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh 
dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, chế phẩm đánh răng.  

 

 
(210) 4-2016-07689 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) HEINZ ROBERT GISEL  (US) 

4503 Carnaby Ct., Carlsbad, CA 92010, 
The United States of America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ thẩm mỹ bằng nước khoáng nóng; dịch vụ cà da 

vi kim, cụ thể là điều trị da cục bộ liên quan đến việc mài da bằng dòng tinh thể có áp 
suất cao; điều trị da, cụ thể là tiêm chất làm đầy vùng mặt để hạn chế sự xuất hiện của các 
đường nét góc cạnh trên khuôn mặt.  

 
 

(210) 4-2016-07691 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A8.1.16; 25.1.6; A25.7.7; 25.1.9 
(591) Trắng, hồng, nâu sôcôla, xám nhạt, vàng 
(731) Công ty TNHH Vinh & Linh  (VN)

Số 111 Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh mỳ; bánh ngọt; sôcôla; bánh hạnh nhân; bánh putđing.  
 

 
(210) 4-2016-07706 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11 
(731) GUANGZHOU JINGLIANG DAILY 

NECESSITIES TECHNOLOGY CO., 
LTD.   (CN) 
Unit B, Floor 1, No.2 (No.1/2/3, Factory 
Building), Xinji Boulevard E., Xinji 
Village, Nancun Town, Panyu District, 
Guangzhou, China 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 24: Vật liệu chất dẻo [thay thế cho vải]; vỏ đệm; chăn; khăn trải giường bằng vải 

lanh; đồ bằng vải dùng cho giường; khăn phủ giường.  
 

 
(210) 4-2016-07713 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11; A6.7.5 
(591) Xanh dương, vàng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khách sạn Hoàng Thái  (VN) 
56/60 Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2016-07739 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mỹ Việt   (VN) 
Số 169 phố Hàng Bông, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép; thép hợp kim; thép không hợp kim; thép cán nóng; thép cán nguội; thép 

mạ kẽm (tôn kẽm); thép mạ nhôm kẽm (tôn mạ nhôm kẽm); thép phủ sơn (tôn mạ màu); 
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ống thép; hộp thép; xà gồ bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm lợp kim 

loại (tôn lợp mái); vách tường bằng kim loại; khung xương trần nhà bằng kim loại; kết cấu 

nhà thép tiền chế; nhà lắp ghép bằng kim loại; tấm kim loại cách âm cách nhiệt (dùng để 

lợp mái, vách ngăn, tường, trần).  
 

 
(210) 4-2016-07742 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Thảo mộc Nhiệt đới   (VN) 
Số 53 ngõ 61/17 đường Phùng Chí Kiên, 

phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Hoa quả đóng hộp.  
 

 
(210) 4-2016-07743 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần Pymepharco  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-07744 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Phạm Tiến Cường  (VN) 
07N6, tập thể Quân Đội, bảo tàng Hậu 

Cần, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-07745 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Phạm Tiến Cường  (VN) 

07N6, tập thể Quân Đội, bảo tàng Hậu 
Cần, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07746 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Phạm Tiến Cường   (VN) 

07N6, tập thể Quân Đội, bảo tàng Hậu 
Cần, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07747 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A25.7.22; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
Hưng Hà  (VN) 
Thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn 

vỗ béo cho động vật; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật; cám trộn làm thức ăn cho động 
vật.  

 

 
(210) 4-2016-07749 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.13; 26.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Hải Thiên  (VN) 
Đường TS 5, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, 
tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tấm panen xây dựng không bằng kim 
loại; lớp phủ không bằng kim loại dùng trong xây dựng; ống dẫn nước không bằng kim 
loại [ống cứng]; tấm lợp mái, không bằng kim loại; lớp che ngoài, không bằng kim loại, 
dùng cho xây dựng.  

 
Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ); phụ kiện lắp ráp đồ đạc không bằng kim 
loại; đồ chứa đựng không bằng kim loại [để lưu kho, vận chuyển]; van bằng chất dẻo 
dùng cho ống dẫn nước; khay không bằng kim loại; biển hiệu bằng gỗ hoặc chất dẻo. 

 

 
(210) 4-2016-07761 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 26.3.23; 26.3.1; A2.1.23 
(591) Tím đậm, tím nhạt, nâu, cam, vàng, đen, 

xám 

(540) 

  

(731) Phan Thị Bích Hà  (VN) 
260/5 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn, vải bông, vỏ đệm.  

 

 
(210) 4-2016-07764 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07765 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-07766 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED IINTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07767 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07768 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-07769 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-07780 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NUTRIMED INTERNATIONAL LLC.  

(US) 
2115 West Crescent Ave. Ste 236 
Anaheim CA 92801, U.S.A.   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-07781 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Huy  (VN) 
Xóm 7, xã Hưng Thông, huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-07782 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Huy   (VN) 
Xóm 7, xã Hưng Thông, huyện Hưng 
Nguyên, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-07783 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lương thực 
Đà Nẵng  (VN) 
35 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-07784 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lương thực 
Đà Nẵng   (VN) 
35 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 

họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2016-07785 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lương thực 
Đà Nẵng   (VN) 
35 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 

họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 

hàng thực hiện). 
 

 
210) 4-2016-07789 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(300) 86/822,555 17.11.2015 US 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 1.15.15 

(591) Xanh da trời, vàng, đỏ 

(731) BIOGEN MA INC.  (US) 

250 Binney Street, Cambridge, MA 

02142, USA 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị chứng rối loạn thần kinh.  
 

 
(210) 4-2016-07793 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 19.7.1 

(591) Xanh, vàng nâu, trắng 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiện Nghĩa  (VN) 
250 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hạt; ca cao; chế phẩm ngũ cốc; chè (trà).  
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(210) 4-2016-07800 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Topcake  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước chấm (nước mắm và các loại mắm); dầu và mỡ động vật (ăn được), dầu 

và mỡ thực vật. 
 

Nhóm 31: Hoa tươi; cây con (cây giống), hạt giống; thức ăn cho gia súc, gia cầm để chăn 
nuôi, mạch nha dùng trong chưng cất rượu bia.   

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát có ga (đồ uống không cồn); nước giải 
khát không có ga (đồ uống không cồn).  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ triển lãm cho mục 
đích thương mại; đại lý kinh doanh xăng dầu; mua bán, xuất nhập khẩu: vải sợi, hàng may 
mặc, hoá chất, phân bón, xe máy, xe ô tô, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích 
đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), mày móc (máy 
cày, máy kéo) máy phát điện, máy gặt lúa) vật liệu xây dựng (sắt, thép, gạch, cát, xi 
măng), văn phòng phẩm (sách, băng viđêô, cát sét (cassette), đĩa nhạc, giấy, bút, vở, túi 
xách), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn 
điện, công tắc cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, 
dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), lương 
thực thực phẩm, thực phẩm (bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, dầu ăn), thủy hải sản các loại 
(tôm, cua, cá, mực), đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chen, 
đĩa), cây xanh, hoa kiểng. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư vốn, dịch vụ mua bán nhà ở; dịch vụ nhận và chi trả 
ngoại tệ.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống giải khát; nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-07801 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, hồng, xanh lá cây 
(731) Nguyễn Minh Phụng Anh  (VN) 

ấp Tân Phú 1, xã Tân Lý Đông, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-07802 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Mỹ phẩm Paris  

(VN) 
382/46 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-07803 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Đống Thị Giỏi  (VN) 

Tổ 5, thôn Sơn Thuận, xã Xuân Sơn, 
huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép. 

 

(210) 4-2016-07804 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, vàng 
(731) Công ty TNHH keo sơn Hùng 

Gia   (VN) 
350/12 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu; sơn; vecni.   
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu: chế phẩm màu, sơn, vecni.  
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(210) 4-2016-07805 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Cơ sở cà phê bột Hồng Danh  

(VN) 
Tổ 9, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, quảng cáo và xuất nhập khẩu cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-07807 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NIPPON MENARD COSMETIC CO., 

LTD.   (JP) 
130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 451-0071, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người; chế phẩm bao gồm hỗn hợp vitamin và 

khoáng chất; chế phẩm vitamin; chất bổ sung vitamin dùng làm thực phẩm cho người.  
 

 
(210) 4-2016-07808 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.8 
(731) NIPPON MENARD COSMETIC CO., 

LTD.   (JP) 
130, Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, 
Nagoya-shi, Aichi 451-0071, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước sữa làm đẹp (mỹ phẩm); nước sữa dưỡng da không chứa thuốc (mỹ 

phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm để vệ sinh thân thể; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc cơ thể; 
chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc sắc đẹp; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; 
nước thơm cho cơ thể (mỹ phẩm); nước thơm giúp cho người thon thả (mỹ phẩm); nước 
thơm để chăm sóc da (mỹ phẩm); kem dưỡng dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); kem dưỡng 
giúp cho người thon thả (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm để chăm sóc da; kem chống lão hóa 
(mỹ phẩm); kem làm trắng da; chế phẩm chống nắng; chế phẩm trang điểm; phấn trang 
điểm; chế phẩm tẩy trang; son môi; dầu hoa hồng; thuốc bôi lông mi mắt (mát-ca-ra); bút 
chì kẻ lông mày; nước sơn móng; nước hoa; tinh dầu; xà phòng; mặt nạ làm đẹp; sữa rửa 
mặt; dầu gội đầu; dầu dưỡng tóc; sữa tắm; nước xịt khoáng dùng cho mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-07810 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Nutreco 
International (Việt Nam)  
(VN) 
Lô số 22A, đường số 1, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn bổ sung dùng trong nuôi thủy sản.  
 

 
(210) 4-2016-07811 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.8; 3.1.16; A26.11.12 

(731) CPF (THAILAND) PUBLIC 

COMPANY LIMITED  (TH) 

313 C.P.Tower, Silom Road, Silom Sub-

District, Bangrak District, Bangkok 

10500 Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chó; thức ăn cho vật nuôi cảnh. 
 

 
(210) 4-2016-07814 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.1.12; A5.1.6; 26.1.2 

(591) Đỏ, vàng, cam, nâu, xanh lá cây, xanh 

nước biển, trắng 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ du lịch OTOM TRAVEL  
(VN) 
203 Chung cư A, phường Vạn Thạnh, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành quốc tế và trong nước; cho thuê xe du lịch; 

thông tin về du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; điều hành chuyến du lịch.  
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(210) 4-2016-07816 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Lê Văn Chiến  (VN) 

Xóm Âm, thôn Vĩ, xã Cao Văn, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; loa phóng thanh.  
 

 
(210) 4-2016-07817 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.3.5; 26.3.2; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH thời trang và 

may mặc AMOGA  (VN) 
Số 5, ngách 2, ngõ 127 Hào Nam, 
phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thời trang; quần áo thể thao. 
 

 
(210) 4-2016-07818 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH SUNNY WEARS 

Việt Nam  (VN) 
Thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, huyện 
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; mũ (nón); giày; dép.  

 

 
(210) 4-2016-07819 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH TM&DV Đoàn 
Dương Việt Nam  (VN) 
Thôn Hồng Quang, xã Tân Châu, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  
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(511)   Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: máy lọc nước, bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống, thiết bị và máy móc 
làm sạch nước, hệ thống làm sạch nuớc, thiết bị làm sạch nước, nồi cơm điện, dụng cụ 
nấu nướng dùng điện.  

 

 
(210) 4-2016-07821 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 25.5.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Phúc 
Vinh  (VN) 
Số nhà 58A đường 47, khu phố 6, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-07822 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18; 25.5.3 
(591) Đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Phúc 
Vinh  (VN) 
Số nhà 58A đường 47, khu phố 6, 
phường Thảo Điền, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-07824 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Hiệp hội các Doanh nghiệp 

Đức tại Việt Nam   (VN) 
Tầng 5, Somerset Chancellor Court, 21-
23 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Cốc làm bằng sành, sứ hoặc thủy tinh; đĩa làm bằng sành, sứ hoặc thủy tinh; 

chén làm bằng sành, sứ hoặc thủy tinh; bát làm bằng sành, sứ hoặc thủy tinh. 
 

Nhóm 25: Quần áo; áo phông; giày dép; mũ nón.  
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Nhóm 41: Tổ chức lễ hội bia; tổ chức sự kiện văn hóa; giải trí. 
 

 
(210) 4-2016-07825 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.9.3 
(591) Da cam, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần Con Cưng  

(VN) 
101-103 Trần Quang Khải, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ sơ sinh; quần áo trẻ em.  
 

Nhóm 35: Mua bán tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: quần áo trẻ sơ sinh, 
quần áo trẻ em, bình sữa em bé, núm ty cho em bé, ty ngậm cho em bé, máy hút sữa cho 
em bé, máy hâm sữa, máy tiệt trùng bình sữa, ghế nằm trẻ em, ghế ngồi trẻ em, xe đẩy em 
bé, địu em bé, khăn tắm, tăm bông, băng gạc, rơ lưỡi em bé, yếm (xây) em bé, tất (vớ) cho 
bé, bao tay chân cho bé, bô (vệ sinh cho bé), đệm lót bồn cầu cho bé, dụng cụ cắt móng 
tay chân cho bé, máy báo khóc (máy báo em bé khóc), máy tạo ẩm không khí, giày dép, 
nón, phụ kiện tóc, ba lô, túi xách, nôi, giường, cũi, võng, máy đưa võng, chăn, gối, nệm, 
quây cũi, màn (mùng chụp), thanh treo màn, miếng lót, đồ chơi trẻ em (tất cả dùng cho trẻ 
em). 

 

 
(210) 4-2016-07826 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) KABUSHIKI KAISHA CHIYODA 

(ALSO TRADING AS CHIYODA CO., 
LTD.)   (JP) 
39-8, Narita-Higashi 4-chome, 
Suginami-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (bao gồm cả đồ đội đầu); quần áo lót; tất ngắn cổ và tất dài không 

phải là đồ thể thao; thắt lưng dùng cho quần áo; giày và giày cao cổ; dép; đồ đi chân đặc 
biệt dùng cho thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-07827 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) KABUSHIKI KAISHA CHIYODA 

(ALSO TRADING AS CHIYODA CO., 
LTD.)   (JP) 
39-8, Narita-Higashi 4-chome, 
Suginami-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1051 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (bao gồm cả đồ đội đầu); quần áo lót; tất ngắn cổ và tất dài không 
phải là đồ thể thao; thắt lưng dùng cho quần áo; giày và giày cao cổ; dép; đồ đi chân đặc 
biệt dùng cho thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-07828 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.1.1; A5.1.7; 26.1.2 
(731) KABUSHIKI KAISHA CHIYODA 

(ALSO TRADING AS CHIYODA CO., 
LTD.)  (JP) 
39-8, Narita-Higashi 4-chome, 
Suginami-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (bao gồm cả đồ dội đầu), quần áo lót; tất ngắn cổ và tất dài không phải 
là đồ thể thao; thắt lưng dùng cho quần áo; giày và giày cao cổ, dép; đồ đi chân đặc biệt 
dùng cho thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-07830 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; 1.5.1; A1.1.5; 20.7.1; 3.7.17 
(591) Xanh duơng, xanh lá cây, xanh da trời, 

đỏ, tím, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ngoại ngữ quốc 
tế và du học DOMINIC  (VN) 
Số 79 đường Nguyễn Oanh, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2016-07831 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 302016102358.9 15.03.2016 DE 

(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24 
(731) MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-

TECHNISCHE 
HANDELSGESELLSCHAFT MBH  
(DE) 
Baerler Strasse 100 47441 Moers 
Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 34: Các sản phẩm thuốc lá (các vật phẩm sang trọng), cụ thể là thuốc lá điếu và 
thuốc lá điếu có đầu lọc; vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  
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(210) 4-2016-07832 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.19; A3.7.24; 26.1.2 
(591) Xanh thổ, xanh da trời, cô ban 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Việt Hung  (VN) 
P.416 - E7 tập thể Phương Mai, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng; kính ngăn cách dùng 

trong xây dựng; kính màu dùng cho cửa gỗ; cửa kính màu. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa nhôm, cửa sắt, cửa inox, cửa nhựa, cửa gỗ, tay nắm cửa (bằng 
kim loại), bản lề cửa bằng kim loại, khóa bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, bánh xe 
cửa bằng kim loại, kính ngăn cách dùng trong xây dựng, kính màu dùng cho cửa gỗ, cửa 
kính màu. 

 

 
(210) 4-2016-07833 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) LOTTE SHOPPING CO., LTD.   (KR) 

1, Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp dạng miếng; dầu làm bóng móng; chế phẩm nhuộm tóc và chế 

phẩm tẩy màu tóc; chất khử mùi cơ thể [nước hoa]; nước hoa; chế phẩm dạng xịt cho cơ 
thể được sử dụng để khử mùi và tạo mùi thơm; gel tẩy sơn móng tay; chế phẩm làm rụng 
lông và tẩy da chết; chất xịt tạo kiểu tóc; kem và gel tạo kiểu tóc; sáp bôi tóc; dầu xả tóc; 
chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm; dầu thơm; chế phẩm làm thơm xe ô tô; dầu thơm để phát 
tán ra không khí; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; lông mày giả; miếng thấm dầu 
cho mục đích mỹ phẩm; giấy thấm dầu cho mục đích mỹ phẩm; bông gòn cho mục đích 
mỹ phẩm; tăm bông cho mục đích mỹ phẩm; bông dạng miếng cho mục đích mỹ phẩm; 
khăn giấy ướt cho mục đích mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; bọt xà phòng cạo râu; bọt 
rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc răng miệng; kem đánh răng; dầu gội cho động vật 
[chế phẩm chăm sóc, không dùng cho mục đích y tế hay vệ sinh]; mỹ phẩm cho động vật; 
chế phẩm để giặt; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm để vệ sinh thân thể; tinh dầu; chất 
dính dùng cho lông mi, tóc và móng chân tay [mục đích mỹ phẩm]; nước rửa tay khử 
trùng.  

 
Nhóm 04: Nến.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm chẩn đoán có thai sử dụng tại nhà; thuốc tránh thai đường uống; kẹo 
cao su có chứa nicotine được sử dụng để cai thuốc lá; viên con nhộng dùng khi giảm cân 
[cho mục đích y tế]; chất bổ sung protein cho mục đích ăn kiêng; thuốc mỡ bôi chân cho 
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các vận động viên [dược phẩm]; chất bổ sung vitamin và khoáng chất; thuốc xua đuổi côn 
trùng; hỗn hợp đồ uống bổ sung cho việc ăn kiêng có hương vị trái cây, dạng bột; chất tẩy 
uế; thuốc ngăn sự thèm ăn cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng, cụ thể là, hạt phấn 
bổ sung cho người ăn kiêng; thuốc điều trị dị ứng; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc nhỏ 
mắt; thuốc giảm đau; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; chế phẩm chống thụ thai; chế 
phẩm khử mùi không khí; chất khử mùi dùng cho quần áo; chất khử mùi dùng trên xe « 
tô; băng dính dùng cho mục đích y tế; băng dùng để băng bó vết thương trên da; băng vệ 
sinh; vòng xua đuổi muỗi; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; tã lót cho 
người lớn; khăn tã trẻ em [tã lót]; thực phẩm cho em bé.  

 
Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai [không chứa hóa chất]; vật bảo vệ thắt lưng cho 
mục đích y tế; thiết bị xoa bóp.  
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ chuyên dụng để chỉnh sửa móng tay; kéo xén (tông đơ) không chạy 

điện; dụng cụ cắt vết chai sạn; lưỡi dao cạo; bộ dụng cụ cắt sửa móng tay; dụng cụ cầm 
tay để uốn tóc; dao cạo chạy điện; dụng cụ tẩy lông chạy điện; dụng cụ uốn lông mi chạy 
điện; máy dập tóc chạy điện; kéo cắt đa chức năng; dao cạo.  

 
Nhóm 09: Pin khô; thiết bị cân không cho mục đích y tế; miếng dán bảo vệ màn hình cho 
điện thoại thông minh; túi chống nước chuyên dụng cho điện thoại thông minh; thiết bị 
kết nối USB cho điện thoại thông minh; vỏ bảo vệ cho điện thoại thông minh; vỏ chuyên 
dụng cho điện thoại di động; mặt nạ lọc không khí [không dùng cho mục đích y tế]; điện 
thoại thông minh. 

 
Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm tay; túi sưởi chạy điện, không cho mục đích y tế; thiết bị sưởi 
ấm dùng một lần; máy sấy tóc chạy điện. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; bàn chải đánh giày; 
bàn chải đánh răng dùng điện; lược; bọt biển, cụ thể là bọt biển cho mục đích vệ sinh, bọt 
biển cho mục đích gia dụng; đồ dùng tẩy trang.  
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(511)   Nhóm 16: Khăn ướt bằng giấy; khăn giấy; khăn giấy dùng khi đi du lịch; thẻ quà tặng 
bằng giấy; thẻ, cụ thể là danh thiếp; tạp chí xuất bản định kỳ.  

 
Nhóm 18: Túi nhỏ bằng da thuộc, dùng để đựng đồ trang điểm, chìa khóa và các vật dụng 
cá nhân khác; hộp đựng dụng cụ trang điểm có thể mang đi được [hộp rỗng]; túi đựng đồ 
trang điểm có thể mang đi được [túi rỗng]; hộp đựng đồ trang điểm có thể mang đi được 
[hộp rỗng]; túi, cụ thể là túi xách tay; túi nhỏ bằng da thuộc để đóng gói hàng hóa; «.  

 
Nhóm 25: Tất cao cổ; quần ống bó [đồ giữ ấm chân]; quần ống bó [quần dài]; quần liền 
váy; bộ quần áo mưa; áo mưa.  

 
Nhóm 26: Mũ trùm đầu khi nhuộm tóc; vật dụng để cuộn tóc; giấy dùng để uốn tóc; dây 
buộc tóc; băng buộc tóc.  
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(511)   Nhóm 28: Quả tạ tay; bóng chuyên dụng để tập thể dục; thanh xà dùng để tập luyện; dụng 

cụ chuyên dụng (dạng kim) để tập bàn tay; quả tạ tay có hình dạng giống ấm đun nước; 
dây băng tập yoga; vật dụng bảo vệ thắt lưng dùng cho thể thao; thảm để tập yoga; găng 
tay cho thể thao.  

 
Nhóm 29: Xúp, xúp khô ăn ngay; quả hạch đã chế biến.  

 
Nhóm 30: Ngũ cốc ăn sáng; ngũ cốc dạng thanh; bánh kẹo; kẹo cao su; sô cô la; kem 
lạnh; trà; trà đen; cà phê; ca cao.  

 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước [đồ uống]; nước uống có gaz.  

 

 
(210) 4-2016-07837 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ trung gian liên quan đến những đơn đặt hàng thông qua liên lạc điện 

tử; dịch vụ thúc đẩy bán hàng cho người khác đối với sản phẩm gương soi; quan hệ công 
chúng trong lĩnh vực làm đẹp; marketing trong lĩnh vực đồ mỹ phẩm, nước hoa và các sản 
phẩm làm đẹp; dịch vụ bán lẻ đối với các sản phẩm: mặt nạ làm đẹp dạng miếng, dầu làm 
bóng móng, chế phẩm nhuộm tóc và chế phẩm tẩy màu tóc, chất khử mùi cơ thể [nước 
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hoa], nước hoa, chế phẩm dạng xịt cho cơ thể được sử dụng để khử mùi và tạo mùi thơm, 
gel tẩy sơn móng tay, chế phẩm làm rụng lông và tẩy da chết, chất xịt tạo kiểu tóc, kem 
và gel tạo kiểu tóc, sáp bôi tóc, dầu xả tóc, chế phẩm tẩy trang, mỹ phẩm, dầu thơm, chế 
phẩm làm thơm xe ô tô, dầu thơm để phát tán ra không khí, hình dán nghệ thuật cho 
móng tay, chân, lông mày giả, miếng thấm dầu cho mục đích mỹ phẩm, giấy thấm dầu 
cho mục đích mỹ phẩm, bông gòn cho mục đích mỹ phẩm, tăm bông cho mục đích mỹ 
phẩm, bông dạng miếng cho mục đích mỹ phẩm, khăn giấy ướt cho mục đích mỹ phẩm, 
sữa tắm, dầu gội đầu, bọt xà phòng cạo râu, bọt rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 
răng miệng, kem đánh răng; dầu gội cho động vật [chế phẩm chăm sóc, không dùng cho 
mục đích y tế hay vệ sinh], mỹ phẩm cho động vật, chế phẩm để giặt, chế phẩm tẩy trắng 
để giặt, chế phẩm để vệ sinh thân thể, tinh dầu, chất dính dùng cho lông mi, tóc và móng 
chân tay [mục đích mỹ phẩm], nước rửa tay khử trùng, nến, chế phẩm chẩn đoán có thai 
sử dụng tại nhà, thuốc tránh thai đường uống; kẹo cao su có chứa nicotine được sử dụng 
để cai thuốc lá, viên con nhộng dùng khi giảm cân [cho mục đích y tế], chất bổ sung 
protein cho mục đích ăn kiêng, thuốc mỡ bôi chân cho các vận động viên [dược phẩm], 
chất bổ sung vitamin và khoáng chất, thuốc xua đuổi côn trùng, hỗn hợp đồ uống bổ sung 
cho việc ăn kiêng có hương vị trái cây, dạng bột, chất tẩy uế, thuốc ngăn sự thèm ăn cho 
mục đích y tế, chất bổ sung ăn kiêng, cụ thể là, hạt phấn bổ sung cho người ăn kiêng, 
thuốc điều trị dị ứng, chất bổ sung dinh dưỡng, thuốc nhỏ mắt, thuốc giảm đau, chế phẩm 
làm sạch kính áp tròng, chế phẩm chống thụ thai, chế phẩm khử mùi không khí, chất khử 
mùi dùng cho quần áo, chất khử mùi dùng trên xe ô tô, băng dính dùng cho mục đích y tế, 
băng dùng để băng bó vết thương trên da, băng vệ sinh, vòng xua đuổi muỗi, băng vệ sinh 
dạng nút dùng khi có kinh nguyệt, tã lót cho người lớn, khăn tã trẻ em [tã lót], thực phẩm 
cho em bé, bao cao su, dụng cụ tránh thai [không chứa hóa chất], vật bảo vệ thắt lưng cho 
mục đích y tế, thiết bị xoa bóp, dụng cụ chuyên dụng để chỉnh sửa móng tay, kéo xén 
(tông đơ) không chạy điện, dụng cụ cắt vết chai sạn, lưỡi dao cạo, bộ dụng cụ cắt sửa 
móng tay, dụng cụ cầm tay để uốn tóc, dao cạo chạy điện, dụng cụ tẩy lông chạy điện, 
dụng cụ uốn lông mi chạy điện, máy dập tóc chạy điện, kéo cắt đa chức năng, dao cạo, 
pin khô, thiết bị cân không cho mục đích y tế, miếng dán bảo vệ màn hình cho điện thoại 
thông minh, túi chống nước chuyên dụng cho điện thoại thông minh, thiết bị kết nối USB 
cho điện thoại thông minh, vỏ bảo vệ cho điện thoại thông minh, vỏ chuyên dụng cho 
điện thoại di động, mặt nạ lọc không khí [không dùng cho mục đích y tế], điện thoại 
thông minh, thiết bị sưởi ấm tay, túi sưởi chạy điện, không cho mục đích y tế, thiết bị sưởi 
ấm dùng một lần, máy sấy tóc chạy điện, dụng cụ mỹ phẩm, bàn chải đánh răng, chỉ tơ 
nha khoa, bàn chải đánh giày, bàn chải đánh răng dùng điện, lược, bọt biển, cụ thể là bọt 
biển cho mục đích vệ sinh, bọt biển cho mục đích gia dụng, đồ dùng tẩy trang, khăn ướt 
bằng giấy, khăn giấy, khăn giấy dùng khi đi du lịch, thẻ quà tặng bằng giấy, thẻ, cụ thể là 
danh thiếp, tạp chí xuất bản định kỳ, túi nhỏ bằng da thuộc, dùng để đựng đồ trang điểm, 
chìa khóa và các vật dụng cá nhân khác, hộp đựng dụng cụ trang điểm có thể mang đi 
được [hộp rỗng], túi đựng đồ trang điểm có thể mang đi được [túi rỗng], hộp đựng đồ 
trang điểm có thể mang đi được [hộp rỗng], túi, cụ thể là túi xách tay, túi nhỏ bằng da 
thuộc để đóng gói hàng hóa, ô, tất cao cổ, quần ống bó [đồ giữ ấm chân], quần ống bó 
[quần dài], quần liền váy, bộ quần áo mưa, áo mưa, mũ trùm đầu khi nhuộm tóc, vật dụng 
để cuộn tóc, giấy dùng để uốn tóc, dây buộc tóc, băng buộc tóc, quả tạ tay, bóng chuyên 
dụng để tập thể dục, thanh xà dùng để tập luyện, dụng cụ chuyên dụng (dạng kim) để tập 
bàn tay, quả tạ tay có hình dạng giống ấm đun nước, dây băng tập yoga, vật dụng bảo vệ 
thắt lưng dùng cho thể thao, thảm để tập yoga, găng tay cho thể thao, xúp, xúp khô ăn 
ngay, quả hạch đã chế biến, ngũ cốc ăn sáng, ngũ cốc dạng thanh, bánh kẹo, kẹo cao su, 
sô cô la, kem lạnh, trà, trà đen, cà phê, ca cao, nước giải khát, nước [đồ uống], nước uống 
có gaz,  dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực xúp ăn liền hoặc đã được nấu trước.            
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Nhóm 39: Đóng gói và lưu kho hàng hóa; dịch vụ vận tải (tin nhắn hoặc hàng hóa).  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thanh tra (kiểm tra) hoặc nghiên cứu dược phẩm mỹ phẩm hoặc thực 
phẩm; thiết kế thời trang; thiết kế phụ kiện thời trang, nghiên cứu mỹ dung học; nghiên 
cứu trong lĩnh vực chăm sóc tóc; dịch vụ phát triển mỹ phẩm; dịch vụ khảo sát và nghiên 
cứu trong lĩnh vực mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Tư vấn về thuốc và dược phẩm; chăm sóc vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; tư vấn 
về chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ y tế tại bệnh 
viện; dịch vụ chữa răng thẩm mỹ; tư vấn sức khỏe; dịch vụ chăm sóc sức khỏe để hỗ trợ cá 
nhân bỏ thuốc lá; dịch vụ chẩn đoán các bệnh lý về tóc; dịch vụ tư vấn liên quan đến giảm 
cân; dịch vụ phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ phòng khám béo phì; cung cấp 
thông tin về chất bổ sung và dưỡng chất ăn kiêng; cung cấp thông tin y tế liên quan đến 
việc rụng tóc; dịch vụ triệt lông bằng sáp; dịch vụ tư vấn mỹ phẩm để quyết định mỹ 
phẩm phù hợp nhất được sử dụng đối với hình dáng khuôn mặt và màu da; dịch vụ làm 
móng nghệ thuật; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực trang điểm; dịch vụ xăm hình; dịch vụ 
trang điểm; dịch vụ chăm sóc cơ thể bằng mỹ phẩm; dịch vụ cắm hoa; dịch vụ điều chỉnh 
kính áp tròng.  

 

 
(210) 4-2016-07838 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Da cam, trắng 
(731) LOTTE SHOPPING CO., LTD.  (KR) 

1, Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp dạng miếng; dầu làm bóng móng; chế phẩm nhuộm tóc và chế 

phẩm tẩy màu tóc; chất khử mùi cơ thể [nước hoa]; nước hoa; chế phẩm dạng xịt cho cơ 
thể được sử dụng để khử mùi và tạo mùi thơm; gel tẩy sơn móng tay; chế phẩm làm rụng 
lông và tẩy da chết; chất xịt tạo kiểu tóc; kem và gel tạo kiểu tóc; sáp bôi tóc; dầu xả tóc; 
chế phẩm tẩy trang; mỹ phẩm; dầu thơm; chế phẩm làm thơm xe ô tô; dầu thơm để phát 
tán ra không khí; hình dán nghệ thuật cho móng tay, chân; lông mày giả; miếng thấm dầu 
cho mục đích mỹ phẩm; giấy thấm dầu cho mục đích mỹ phẩm; bông gòn cho mục đích 
mỹ phẩm; tăm bông cho mục đích mỹ phẩm; bông dạng miếng cho mục đích mỹ phẩm; 
khăn giấy ướt cho mục đích mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; bọt xà phòng cạo râu; bọt 
rửa mặt; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc răng miệng; kem đánh răng; dầu gội cho động vật 
[chế phẩm chăm sóc, không dùng cho mục đích y tế hay vệ sinh]; mỹ phẩm cho động vật; 
chế phẩm để giặt; chế phẩm tẩy trắng để giặt; chế phẩm để vệ sinh thân thể; tinh dầu; chất 
dính dùng cho lông mi, tóc và móng chân tay [mục đích mỹ phẩm]; nước rửa tay khử 
trùng.  

 
Nhóm 04: Nến. 

 
Nhóm 05: Chế phẩm chẩn đoán có thai sử dụng tại nhà; thuốc tránh thai đường uống; kẹo 
cao su có chứa nicotine được sử dụng để cai thuốc lá; viên con nhộng dùng khi giảm cân 
[cho mục đích y tế]; chất bổ sung protein cho mục đích ăn kiêng; thuốc mỡ bôi chân cho 
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các vận động viên [dược phẩm]; chất bổ sung vitamin và khoáng chất; thuốc xua đuổi côn 
trùng; hỗn hợp đồ uống bổ sung cho việc ăn kiêng có hương vị trái cây, dạng bột; chất tẩy 
uế; thuốc ngăn sự thèm ăn cho mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng, cụ thể là, hạt phấn 
bổ sung cho người ăn kiêng; thuốc điều trị dị ứng; chất bổ sung dinh dưỡng; thuốc nhỏ 
mắt; thuốc giảm đau; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; chế phẩm chống thụ thai; chế 
phẩm khử mùi không khí; chất khử mùi dùng cho quần áo; chất khử mùi dùng trên xe « 
tô; băng dính dùng cho mục đích y tế; băng dùng để băng bó vết thương trên da; băng vệ 
sinh; vòng xua đuổi muỗi; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; tã lót cho 
người lớn; khăn tã trẻ em [tã lót]; thực phẩm cho em bé.  

 

Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai [không chứa hóa chất]; vật bảo vệ thắt lưng cho 
mục đích y tế; thiết bị xoa bóp.  

 

 
(210) 4-2016-07839 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.18 
(591) Da cam, trắng 
(731) LOTTE SHOPPING CO., LTD.  (KR) 

1, Sogong-dong, Joong-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ chuyên dụng để chỉnh sửa móng tay; kéo xén (tông đơ) không chạy 
điện; dụng cụ cắt vết chai sạn; lưỡi dao cạo; bộ dụng cụ cắt sửa móng tay; dụng cụ cầm 
tay để uốn tóc; dao cạo chạy điện; dụng cụ tẩy lông chạy điện; dụng cụ uốn lông mi chạy 
điện; máy dập tóc chạy điện; kéo cắt đa chức năng; dao cạo.  

 

Nhóm 09: Pin khô; thiết bị cân không cho mục đích y tế; miếng dán bảo vệ màn hình cho 
điện thoại thông minh; túi chống nước chuyên dụng cho điện thoại thông minh; thiết bị 
kết nối USB cho điện thoại thông minh; vỏ bảo vệ cho điện thoại thông minh; vỏ chuyên 
dụng cho điện thoại di động; mặt nạ lọc không khí [không dùng cho mục đích y tế]; điện 
thoại thông minh.  

 

Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm tay; túi sưởi chạy điện, không cho mục đích y tế; thiết bị sưởi 
ấm dùng một lần; máy sấy tóc chạy điện.  

 

Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; bàn chải đánh răng; chỉ tơ nha khoa; bàn chải đánh giày; 
bàn chải đánh răng dùng điện; lược; bọt biển, cụ thể là bọt biển cho mục đích vệ sinh, bọt 
biển cho mục đích gia dụng; đồ dùng tẩy trang.  

 

 
(210) 4-2016-07843 (220) 25.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.13.1; A1.13.10; 2.9.25; 25.5.25 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, đỏ, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống ăn kiêng dùng trong 
ngành y.  

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; 
rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
(kem lạnh).  

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2016-07848 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) ABC FARMACEUTICI S.P.A.   (IT) 

C.SO Vittorio Emanuele II, 72 10121 
Torino Italy  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y 
tế; thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú 
y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán (dùng cho 
mục đích y tế); vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn răng và sáp nha 
khoa; chất tẩy uế (dùng cho mục đích vệ sinh); chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; 
thuốc diệt cỏ.  

 

 
(210) 4-2016-07849 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
TOYOTA MOTOR CORPORATION)  
(JP) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe tải nhỏ (chuyên chở hành lý hoặc người); xe ô tô thể thao; ô tô tải; 

« tô buýt; xe buýt đường dài; xe ô tô chạy điện cùng các bộ phận cấu trúc của xe ô tô 
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chạy điện và của xe có động cơ cụ thể là: động cơ, đầu máy, thân xe, phanh xe, cửa xe, 
bánh xe, tay lái, bộ truyền động.  

 

 
(210) 4-2016-07850 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
3S   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 2, phố Trần Quý Kiên, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; ví đựng tiền; túi thể thao; túi xách tay; va ly.  
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; giầy; bít tất ngắn cổ; áo vét; áo sơ mi; cà vạt; thắt 
lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-07851 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Thủy 
Tiên Ba By  (VN) 
41 đường 139, khu dân cư II Bùi Minh 
Trực, phường 5, quận 8, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Đệm (nệm); gối.  
 

Nhóm 24: Chăn (mÒn).  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-07852 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, xanh biển đậm 

(540) 

  

(731) Trần Thanh Long   (VN) 
18/1 Lãnh Binh Thăng, phường 13, quận 
11, thành Phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 18: Ví, giỏ xách. 
 
Nhóm 25: Giày, dép, quần, áo, cà vạt, thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-07854 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) FOOD & FINE PASTRIES 

MANUFACTURING COMPANY 
"SUNBULAH" A CLOSED SAUDI 
JOINT STOCK COMPANY   (AE) 
Jeddah, Saudi Arabia with P.O Box 
8960, Jeddah 21492. K.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đường (không dùng cho mục đích y tế); gạo; bột sắn 

hột; bột cọ sagu; bột mỳ và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; 
đá lạnh có thể ăn được và/hoặc đá lạnh dùng cho đồ uống và/hoặc đá lạnh tự nhiên hoặc 
nhân tạo; mật ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; nước xốt 
(gia vị); gia vị; kem lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-07855 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) BUNGE CANADA  (CA) 

2190 South Service Road West, Oakville, 
L6L 5N1, Ontario, Canada  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được; bơ thực vật; mỡ pha vào bánh xốp 

cho giòn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được, bơ thực 
vật, mỡ pha vào bánh xốp cho giòn.  

 
 

(210) 4-2016-07856 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) FUJITSU LIMITED   (JP) 

1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-
ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 
Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy tính chủ; phần cứng máy tính để lưu trữ dữ liệu; thiết bị ngoại vi 
máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ cho thuê máy tính; cho thuê không gian lưu 
trữ trên máy tính chủ; cho thuê máy chủ mạng; dịch vụ tối ưu hóa cho máy vi tính, cụ thể 
là cấu hình mạng máy tính và cấu hình phần mềm máy tính, cài đặt phần mềm máy tính, 
bảo trì và nâng cấp các phần mềm máy tính, cụ thể là nâng cao tính năng của phần mềm 
máy tính, thay đổi hoặc thêm các chức năng cho phần mềm máy tính, và cung cấp thông 
tin về những dịch vụ trên; cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS); dịch vụ tư vấn và 
cố vấn về hệ thống máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-07857 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.1.6 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 

P2506, CT4, khu đô thị The Pride Hải 
Phát, đường Lê Văn Lương, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; tinh dầu mát-xa vùng ngực; kem dưỡng vùng ngực và cổ.  

 

 
(210) 4-2016-07858 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A3.4.24; A3.6.25; 3.6.1 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang   (VN) 

P2506, CT4, khu đô thị The Pride Hải 
Phát, đường Lê Văn Lương, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem tắm trắng; kem dưỡng trắng; kem giữ ẩm.  

 

 
(210) 4-2016-07859 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.1 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang   (VN) 

P2506, CT4, khu đô thị The Pride Hải 
Phát, đường Lê Văn Lương, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội dầu; dầu xả dưỡng tóc; gel vuốt tóc; dầu dưỡng tóc; thuốc 
nhuộm tóc.  

 

 
(210) 4-2016-07860 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) SHIMANO INC.   (JP) 

3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590-8577, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá, bao gồm ống cuộn dây câu dùng để câu cá; đế gắn ống cuộn dây 

câu dùng để câu cá; cần câu cá; dây câu cá; bộ phận dẫn hướng cho dây câu (để sử dụng 
trên cần câu cá); lưỡi câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu 
(thiết bị câu cá); phao để câu; vật nặng buộc ở dây câu/lưới để giữ nó chìm dưới nước (chì 
lưới); vợt hứng cá dùng cho người đi câu; túi đựng đồ câu cá; găng tay dùng cho đánh cá; 
hộp đựng cần câu cá; đồ chứa đồ câu cá và vật bảo vệ hông được thiết kế đặc biệt cho câu 
cá.  

 

 
(210) 4-2016-07861 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) SHIMANO INC.  (JP) 

3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, 
Osaka 590-8577, Japan   

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá, bao gồm ống cuộn dây câu dùng để câu cá; đế gắn ống cuộn dây 

câu dùng để câu cá; cần câu cá; dây câu cá; bộ phận dẫn hướng cho dây câu (để sử dụng 
trên cần câu cá); lưỡi câu cá; mồi nhử (nhân tạo) để câu cá; mồi câu nhân tạo; giỏ câu 
(thiết bị câu cá); phao để câu; vật nặng buộc ở dây câu/lưới để giữ nó chìm dưới nước (chì 
lưới); vợt hứng cá dùng cho người đi câu, túi đựng đồ câu cá; găng tay dùng cho đánh cá; 
hộp đựng cần câu cá; đồ chứa đồ câu cá và vật bảo vệ hông được thiết kế đặc biệt cho câu 
cá.  

 

 
(210) 4-2016-07862 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) THE H. D. LEE COMPANY, INC.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  
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(210) 4-2016-07863 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) THE H. D. LEE COMPANY, INC.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, USA   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-07864 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) THE H. D. LEE COMPANY, INC.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, USA   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, bít tất và mũ nón, khăn đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-07865 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 2.9.8 
(591) Vàng, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn UTU  (VN) 
Lô D18/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, dầu bóng, vécni. 
 

 
(210) 4-2016-07867 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.2 (540) 

  

(731) Phan Văn Thông   (VN) 
Số 15 ngõ 7 đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khối 15, phường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 
điện; bếp từ. 
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(210) 4-2016-07868 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14 (540) 

  

(731) Trần Hoàng Kiên   (VN) 
Số 469 đường Quang Trung, phường Phú 
La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; bộ lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; hệ 

thống điều hòa không khí. 
 

 
(210) 4-2016-07869 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuấn   (VN) 
Đội 9, thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; bộ lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; hệ 

thống điều hòa không khí.  
 

 
(210) 4-2016-07870 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Bích Hằng   (VN) 
106 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, mũ nón, dây chuyền (trang sức).  
 

(210) 4-2016-07871 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.25 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Bích Hằng   (VN) 
106 Hai Bà Trưng, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, mũ nón, dây chuyền (trang sức).  
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(210) 4-2016-07872 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Đậu Hoàng Lâm   (VN) 
3Bis Trần Hưng Đạo, phường 3, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách.  
 

 
(210) 4-2016-07873 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15; 26.4.9 (540) 

  

(731) Đỗ Gia Phước   (VN) 
122/11 Tạ Uyên, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách. 
 

 
(210) 4-2016-07874 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.13.1 
(591) Vàng đồng, đen 

(540) 

  

(731) Đinh Nhật Cát Tường   (VN) 
7/19 T2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-07875 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A17.1.2; 17.5.1 
(591) Xanh lá, trắng, đen, xám, trắng xám 

(540) 

  

(731) Trần Thị Trâm Nương  (VN) 
Thôn Thạch Trụ Đông, xã Đức Lân, 
huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy. 
 

 
210) 4-2016-07876 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp số 
Viễn Đông  (VN) 
414/2/4 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy tính bảng, máy tính xách tay, điện thoại, ba lô, túi xách, ốp lưng 

dùng cho điện thoại di động. 
 

 
(210) 4-2016-07877 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện thuộc nhóm 12. 
 

 
(210) 4-2016-07878 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện thuộc nhóm 12. 
 

 
(210) 4-2016-07879 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1067 

(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 
điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện thuộc nhóm 12. 

 

 
(210) 4-2016-07880 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2016-07881 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2016-07882 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2016-07883 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 
điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. 

 

 
(210) 4-2016-07884 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2016-07885 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2016-07886 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2016-07887 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 
điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. 

 

 
(210) 4-2016-07888 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Trường An  
(VN) 
Số 117A phố Quan Nhân, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô; xe máy; xe đạp; xe đạp điện; linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy, xe đạp 

điện, xe máy điện; động cơ ô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện. 
 

 
(210) 4-2016-07889 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Thưởng Trà  

(VN) 
Số 25, ngách 01, ngõ 101 Núi Trúc, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2016-07890 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Thưởng Trà  

(VN) 
Số 25, ngách 01, ngõ 101 Núi Trúc, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
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(210) 4-2016-07891 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Thưởng Trà  
(VN) 
Số 25, ngách 01, ngõ 101 Núi Trúc, 

phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2016-07892 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Thưởng Trà  
(VN) 
Số 25, ngách 01, ngõ 101 Núi Trúc, 

phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2016-07893 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Duy Khoa  (VN) 
Đội 2, thôn Ngọc Động, xã Tiền Phong, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 

 
Nhóm 24: Chăn; ga trải giường (bằng vải). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1071 

(210) 4-2016-07894 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 1.15.5; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Belife Quốc Tế  
(VN) 
Số 71C, ngõ 8 Cầu Bươu, xã Tả Thanh 
Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời; bình lọc nước uống; thiết bị để làm sạch nước 

cống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy để làm sạch nước; bộ lọc nước uống. 
 

 
(210) 4-2016-07895 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.5.25; A5.3.13; 1.15.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Belife Quốc Tế  
(VN) 
Số 71C, ngõ 8, Cầu Bươu, xã Tả Thanh 
Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời; bình lọc nước uống; thiết bị để làm sạch nước 

cống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy để làm sạch nước; bộ lọc nước uống. 
 

 
(210) 4-2016-07896 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.5; 26.1.1; A5.3.13; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Belife Quốc Tế  
(VN) 
Số 71C, ngõ 8 Cầu Bươu, xã Tả Thanh 
Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời; bình lọc nước uống; thiết bị để làm sạch nước 

cống; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy để làm sạch nước; bộ lọc nước uống. 
 

 
(210) 4-2016-07899 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá mạ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Beauty Store 
Hiệp Phú  (VN) 
21A Cao Thắng, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, nước hoa, hàng 
mỹ phẩm, gội đầu, dưỡng tóc và dưỡng móng tay. 

 

 
(210) 4-2016-07900 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Nền 
Tảng Việt  (VN) 
Số 3, ngõ 65 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Lưới bằng kim loại dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-07901 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Nền 
Tảng Việt  (VN) 
Số 3 ngõ 65 Nguyễn Chí Thanh, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Lưới bằng kim loại dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-07902 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.5.1; 1.13.1 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đồng Tiến Việt  
(VN) 
1314/1 Kha Vạn Cân, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân.  

 

 
(210) 4-2016-07903 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh sản xuất nước 
giải khát Hiệp Dương   (VN) 
Số 222, TDP 8 phường Kiến Hưng, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn gồm có: nước uống tinh khiết đóng bình, nước uống tinh 
khiết đóng chai.  

 

 
(210) 4-2016-07904 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Thành  
(VN) 
Số nhà 8, ngõ 271, phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn gồm có: nước uống tinh khiết đóng bình, nước uống tinh 

khiết đóng chai. 
 

 
(210) 4-2016-07905 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần DANCO Hà 
Nội  (VN) 
Kho C10, đường Đàm Cam Mộc, tổ 37, 
thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn; ván sàn; gạch; đất làm gạch; kinh xây dựng; giấy xây dựng; đá để 

xây dựng; gỗ xây dựng; đất sét; vật liệu xây dựng; không bằng kim loại; tấm ván sàn gỗ; 
ngói; đá lát sàn không bằng kim loại; sàn không bằng kim loại; vật liệu chịu lửa không 
bằng kim loại dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 35: Kế toán; quảng cáo; marketing, nghiên cứu thị trường. 
 

Nhóm 36: Đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; bảo lãnh tài chính; môi giới bất 
động sản; đầu tư vốn; cho thuê bất động sản; môi giới chứng khoán. 

 

 
(210) 4-2016-07906 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.19; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh nước biển, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần OHNEW  (VN) 
H5 ngõ 210 đường Hoàng Quốc việt, 
phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Vải dệt kim, vải len, vải tuyn; vải bông; vải lanh; khăn lau bằng vải.  
 

Nhóm 25: Giầy dép; quần áo; mũ nón; caravat (cà vạt); tất đi chân; khăn choàng.  
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Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, 

tranh ảnh và các tác phẩm nghệ thuật (trừ đồ cổ trong các cửa hàng chuyên doanh), vali, 

túi du lịch, túi (giỏ) xách, vải dệt kim, vải len, vải tuyn, vải bông, vải lanh, khăn lau bằng 

vải, quần áo (trang phục), giày dép, mũ nón, caravat (cà vạt), tất đi chân, khăn choàng, sợi 

và chỉ tơ nhân tạo, sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm, sợi và chỉ, sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt, 

sợi và chỉ lanh, chỉ dùng cho ngành dệt, chế phẩm màu dùng cho vải, máy móc, thiết bị, 

phụ tùng ngành dệt may và da giầy, mua bán thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, mua 

bán máy vi tính, thiết bị linh kiện điện tử viễn thông (điện thoại, máy quay phim, máy 

chụp ảnh kỹ thuật số, mô đun vô tuyến, thiết bị định vị toàn cầu, bộ nạp ắc quy, thiết bị 

tiếp hợp năng lượng), vật liệu điện dây điện, công tắc diện, cầu dao điện), điện tử điện 

lạnh (tủ lạnh, ti vi, đầu máy), buôn bán vật sống; đại lý quảng cáo, đại lý xuất nhập khẩu, 

đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.   
 

 
(210) 4-2016-07907 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25 

(591) Nâu sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Lương Văn Hào  (VN) 
5/49/1/15, phố Đức Giang, phường Đức 

Giang, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-07908 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Vàng nhạt, xanh lam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Quân  (VN) 
Phòng 505, khu HH2A, phố Gia Thụy, 

phường Gia Thụy, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin cho người ở dạng viên nén; thực phẩm 

chức năng bổ sung vitamin cho người ở dạng viên mềm (tất cả đều sử dụng cho mục đích 

y tế).  

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế. 

 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ tránh thai, bao cao su; que thử thai, thiết bị y tế; thực phẩm 

chức năng.  
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(210) 4-2016-07909 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Trắng, nâu hạt dẻ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bột Ca Cao  
(VN) 
93B Đề Thám, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao, bột ca cao. 
 

 
(210) 4-2016-07910 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Hùng  
(VN) 
685/66/53L Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 
26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-07911 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Bùi Thuý Quyên  (VN) 
521/91/96 Hoàng Văn Thụ, phường 4, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Spa, chăm sóc làm đẹp và thư giãn. 

 
 

(210) 4-2016-07912 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 1.3.1; A1.3.17; 

25.1.25; 1.15.24 
(591) Tím, xanh lá cây, vàng nâu, xanh da trời, 

trắng đục, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần thảo dược 

quốc tế BKB   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 95/35 Vũ Xuân Thiều, tổ 
20, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07913 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.2; A26.11.8 
(731) Vũ Thị Hoàng Anh  (VN) 

Số 48 tổ 10, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Bảo dưỡng làm sạch và sửa chữa đồ da; sửa chữa giầy dép da; làm sạch đánh 

bóng giầy dép da.  
 

 
(210) 4-2016-07914 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, đỏ mận, tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất kinh doanh dược 
APIMED   (VN) 
263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07915 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23; A26.11.8 
(591) Xanh da trời, đỏ mận, tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất kinh doanh dược 
APIMED   (VN) 
263/9 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-07916 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, xám, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Mặt Trời Xanh  
(VN) 
Số 42/27/24, ngõ Thổ Quan, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07917 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1 
(591) Xanh lá cây, xám, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH phát triển 

thương mại Mặt Trời Xanh  
(VN) 
Số 42/27/24, ngõ Thổ Quan, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-07918 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Quang Minh   (VN) 
Số 4A Lò Lu, phường Trường Thạnh, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-07919 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Seaphaco   (VN) 
334 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước giải khát trái cây; đồ uống không có 

cồn; bia.  
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(210) 4-2016-07920 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.3.1; 2.9.25; A5.1.5; A5.3.15 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ vàng, trắng, đỏ 

gạch, vàng nhạt 

(731) Công ty TNHH phát triển 
thương mại Mặt Trời Xanh  
(VN) 
Số 42/27/24, ngõ Thổ Quan, phố Khâm 

Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-07921 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 
Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  
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(210) 4-2016-07922 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  
 

(210) 4-2016-07923 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  
 

 
(210) 4-2016-07924 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.15 
(591) Xanh da trời 
(731) Lê Thị Dung  (VN) 

29A ngõ 139 Nguyễn Ngọc Vũ, phường 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ tắm hơi và xoa bóp; dịch vụ tắm nắng; dịch vụ 
trị liệu; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-07925 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Ngô Quốc Tuấn   (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
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(210) 4-2016-07926 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đen, đen nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Sao Mới   (VN) 
68 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; lông mi giả; giấy lột mụn (mỹ phẩm); nước rửa móng tay móng 
chân; dung dịch đắp mặt nạ (mỹ phẩm). 

 

Nhóm 35: Mua bán và nhập khẩu máy móc thiết bị ngành tóc; mua bán mỹ phẩm; mua 
bán lông mi giả; mua bán giấy lột mụn (mỹ phẩm); mua bán nước rửa móng tay móng 
chân; mua bán dung dịch đắp mặt nạ (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-07927 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên GREENBIZ  (VN)
457 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07928 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên GREENBIZ  (VN)
457 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2016-07929 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lục 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quốc Huy  (VN) 
4/21/2 Tân Thới Nhất 1, phường Tân 
Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (cụ thể là quán trà sữa).  
 

 
(210) 4-2016-07930 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán Bản Việt   (VN) 
Tầng 15, tháp tài chính Bitexco - số 2 
Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành, du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; dịch vụ vận chuyển hành 

khách và hàng hoá bằng đường bộ, đường thủy; kinh doanh vận tải hành khách và hàng 
hoá theo hợp đồng; đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu biển; dịch vụ cho thuê kho hàng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thực phẩm và 
đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán cà phê; cung cấp chỗ 
ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-07931 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Đại Ngọc  
(VN) 
28 đường TA19A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt rang; cà phê bột.  

 
 

(210) 4-2016-07932 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A9.7.15; A23.5.5 
(591) Xanh lam, trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xuất nhập khẩu Nhất Nam  
(VN) 
Số 3, ngách 55/4, ngõ 55, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giầy dép (đồ đi chân); mũ nón (đồ đội đầu); găng tay 
(trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-07933 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; 5.1.1; 26.4.3; 25.5.2; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ gỗ và nội 
thất Nhật Việt  (VN) 
Lô số L2-2, khu công nghiệp Tân Đông 
Hiệp A, phường Tân Đông Hiệp, thị xã 
Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sàn gỗ.  

 

 
(210) 4-2016-07934 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; A1.1.9; A1.1.2; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Xanh coban, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dây và cáp 
điện ánh Sáng  (VN) 
5K7/2 tổ 8, ấp 5, xã Phạm Văn Hải, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dây điện; cáp điện.  

 

 
(210) 4-2016-07935 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AGAMA  (VN) 
Lô 2, đường số 2, CCN Đức Thuận, ấp 
Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2016-07936 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần AGAMA   (VN) 
Lô 2, đường số 2, CCN Đức Thuận, ấp 
Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-07937 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.17.11 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hương Việt  
(VN) 
1/6 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Chả cá, tôm viên, bò viên và các sản phẩm chế biến từ thịt như: nem, chả (giò), 

xúc xích. 
 

 
(210) 4-2016-07938 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nệm Quỳnh Nhi  
(VN) 
Số 7/17, tổ 7, khu phố 4, phường Trảng 
Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm.  
 

Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ giường; áo gối.  
 

 
(210) 4-2016-07939 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.11; A8.5.3; A8.5.2; 26.1.1 
(591) Xanh, cam, trắng, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hà Thị Thơm  
(VN) 
E156, tổ 3, khu phố 5A, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 29: Giò, chả.  
 

 
(210) 4-2016-07941 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 3.7.17 
(591) Vàng cam, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Việt Pan  
(VN) 
3/2v ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-07942 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.3.20; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Phương Loan  (VN) 
2/4/14B Lê Thúc Hoạch, phường Phú 
Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-07945 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16; 5.7.5; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thực 
phẩm nông nghiệp công nghệ 
cao U.S.FARM  (VN) 
Thôn Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện 
Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 
(511)   Nhóm 31: Rau củ quả tươi, hạt (ngũ cốc), bắp (ngô).  

 

 
(210) 4-2016-07947 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) THOR SPECIALTIES PTY LTD  (AU) 

67 Newton Road, Wetherill Park, NSW 
2164 Australia 

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc độc vi khuẩn; bioxit; chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược 
dùng để điều trị gầu ở đầu; thuốc mỡ trị rộp nắng, cháy nắng; chế phẩm chống cháy nắng, 

rộp nắng dùng cho mục đích dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-07948 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) THOR SPECIALTIES PTY LTD  (AU) 
67 Newton Road, Wetherill Park, NSW 

2164 Australia 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất phụ gia/chất phụ gia hoá học cho chất diệt nấm; chất dính dùng cho 

mục đích công nghiệp; chất dính dùng cho gạch ốp tường; chế phẩm vi khuẩn không dùng 

cho mục đích y học hoặc thú y; chế phẩm hoá học để sản xuất sơn; chế phẩm hoá học để 
chống nấm mindiu (nấm mốc)/chế phẩm hoá học phòng ngừa; nhựa tổng hợp (dạng 

thô)/chưa xử lý. 
 

 
(210) 4-2016-07949 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) THOR SPECIALTIES PTY LTD   (AU) 
67 Newton Road, Wetherill Park, NSW 

2164 Australia 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất chống thấm nước cho da thuộc; chế phẩm chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2016-07950 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) JINJIANG CARNIVAL BABY 

PRODUCTS CO., LTD   (CN) 

No.18, Housing Estate 9, Zone No.3, 
Anping Indusrial Comprehensive 

Development Area, JinJiang City, China 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Địu trẻ em, dây đeo để giữ trẻ em, phụ kiện yên cương, ba lô, túi xách tay, da 

động  vật, dây da thuộc, ô, gậy chống, túi. 
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(210) 4-2016-07951 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTVTh−ơng mại 
sản xuất Nhang Việt  (VN) 
2A1/ 3 Trần Văn Giàu, ấp 2, xã Phạm 

Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hương, nhang.  
 

 
(210) 4-2016-07952 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; 26.2.7 

(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Lâm   (VN) 
Số 169 tổ dân phố Ngọc Trục, phường 

Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; thuốc màu (vecni).  

 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, xi măng, bột bả tường.  
 

 
(210) 4-2016-07953 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 18.3.21 

(591) Đỏ nâu, cam, vàng 

(731) Công ty cổ phần Tia Sáng  (VN)
Số 156 B, đường Lê Thánh Tông, phường 

Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; cho thuê chỗ ở tạm 

thời; nhà trọ, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-07954 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(300) 76718608 29.10.2015 US 

(531) 2.9.23 

(731) TUCKER-ROCKY CORPORATION, 

INC.   (US) 

103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, 

Delaware 19803, United States of 

America  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Đồ bảo vệ khi lái xe mô tô, cụ thể là mũ bảo hiểm và kính bảo hộ; kính đeo 

mắt thuộc nhóm 09. 

 

Nhóm 18: Ví tiền và ba lô thuộc nhóm 18.  

 

Nhóm 25: Quần áo, thường phục, và đồ đi chân dùng cho người lái xe mô tô, cụ thể là 

quần dài, áo, áo nỉ, áo khoác ngoài, áo gilê, quần da (chaps), găng tay và giày cao cổ cho 

người lái xe mô tô thuộc nhóm 25. 
 

 
(210) 4-2016-07955 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(300) 76718615 30.10.2015 US 

(531) 2.9.23 

(731) TUCKER-ROCKY CORPORATION, 

INC.  (US) 

103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, 

Delaware 19803, United States of 

America 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồ bảo vệ khi lái xe mô tô, cụ thể là mũ bảo hiểm và kính bảo hộ; kính đeo 

mắt thuộc nhóm 09. 

 

Nhóm 18: Ví tiền và ba lô thuộc nhóm 18. 

 

Nhóm 25: Quần áo, thường phục, và đồ đi chân dùng cho người lái xe mô tô, cụ thể là 

quần dài, áo, áo nỉ, áo khoác ngoài, áo gilê, quần da (chaps), găng tay và giày cao cổ cho 

người lái xe mô tô thuộc nhóm 25. 
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(210) 4-2016-07956 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 
Hưng Hà  (VN) 
Thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện 
Kim Động, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho động vật; thức ăn gia súc; thức ăn 

vỗ béo cho động vật; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật; cám trộn làm thức ăn cho động 
vật.  

 

 
(210) 4-2016-07957 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ AN  (VN) 
1234 Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức.  
 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; tranh ảnh; chất dính (keo dán) 
dùng cho mục đích văn phòng và gia dụng; bút lông để vẽ; máy chữ; đồ dùng hướng dẫn 
và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói thuộc nhóm 
này; bản in đúc. 

 
Nhóm 18: Va li du lịch, túi xách; ba lô; ví; bóp.  

 

Nhóm 25: Trang phục dành cho đàn ông, phụ nữ, trẻ em, trẻ sơ sinh gồm, quần áo; các 
loại tất (vớ); các loại giày dép; đồ đội đầu; các loại thắt lưng (dây nịt); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; ca vát. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán sỉ, bán lẻ đồ trang sức, giấy, bìa cứng và các sản phẩm 
làm từ bìa cứng, ấn phẩm, vật liệu đóng sách, tranh ảnh, chất dính dùng cho mục đích văn 
phòng và gia dụng, bút lông để vẽ, máy chữ, đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị 
giảng dạy), vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói, bản in đúc, va li du lịch, túi xách, ba 
lô, ví, bóp, văn phòng phẩm, trang sức giả cho trang phục, da, đồ giả da và các vật dụng 
làm từ vật liệu này, ô (dù), lọng, gậy chống, điện thoại, trang phục dành cho đàn ông, phụ 
nữ, trẻ em, trẻ sơ sinh gồm, quần áo, các loại tất (vớ), các loại giày dép, đồ đội đầu, các 
loại thắt lưng (dây nịt), găng tay, khăn quàng cổ, ca vát; dịch vụ đặt hàng bằng các 
phương tiện viễn thông; quảng cáo qua thư; dịch vụ quản lý và tư vấn kinh doanh; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ xúc tiến và tiếp thị; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường; dịch 
vụ xuất khẩu và nhập khẩu; dịch vụ mua sắm hàng hóa cho người khác; dịch vụ trưng bày 
sản phẩm; dịch vụ trang trí quầy hàng; các dịch vụ tư vấn thuộc nhóm này liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên.  
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(210) 4-2016-07958 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.21 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ AN  (VN) 
1234 Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Mính  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức.  
 

Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; tranh ảnh; chất dính (keo dán) 
dùng cho mục đích văn phòng và gia dụng; bút lông để vẽ; máy chữ; đồ dùng hướng dẫn 
và giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói thuộc nhóm 
này; bản in đúc. 

 
Nhóm 18: Va li du lịch; túi xách, ba lô; ví; bóp.  

 
Nhóm 25: Trang phục dành cho đàn ông, phụ nữ, trẻ em, trẻ sơ sinh gồm: quần áo; các 
loại tất (vớ); các loại giày dép; đồ đội đầu; các loại thắt lưng (dây nịt); găng tay (trang 
phục); khăn quàng cổ; ca vát. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán sỉ, bán lẻ đồ trang sức, giấy, bìa cứng và các sản phẩm 
làm từ bìa cứng, ấn phẩm, vật liệu đóng sách, tranh ảnh, chất dính dùng cho mục đích văn 
phòng và gia dụng, bút lông để vẽ, máy chữ, đồ dùng hướng dẫn và giảng dạy (trừ thiết bị 
giảng dạy), vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói, bản in đúc, va li du lịch, túi xách, ba 
lô, ví, bóp, văn phòng phẩm, trang sức giả cho trang phục, da, đồ giả da và các vật dụng 
làm từ vật liệu này, ô (dù), lọng, gậy chống, điện thoại, trang phục dành cho đàn ông, phụ 
nữ, trẻ em, trẻ sơ sinh gồm, quần áo, các loại tất (vớ), các loại giày dép, đồ đội đầu, các 
loại thắt lưng (dây nịt), găng tay, khăn quàng cổ, ca vát; dịch vụ đặt hàng bằng các 
phương tiện viễn thông; quảng cáo qua thư; dịch vụ quản lý và tư vấn kinh doanh; dịch vụ 
quảng cáo; dịch vụ xúc tiến và tiếp thị; dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường; dịch 
vụ xuất khẩu và nhập khẩu; dịch vụ mua sắm hàng hóa cho người khác; dịch vụ trưng bày 
sản phẩm; dịch vụ trang trí quầy hàng; các dịch vụ tư vấn thuộc nhóm này liên quan đến 
các dịch vụ nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-07959 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; A11.3.3 
(591) Đen, xám 
(731) SPECTRUM ENTERPRISE GENERAL 

TRADING LLC   (AE) 
P.O. Box 24589, Dubai, United Arab 
Emirates  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 
VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; vật dụng cho người hút thuốc, cụ thể là hộp thuốc lá, diêm.  
 

 
(210) 4-2016-07960 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Chu Việt Anh  (VN) 
Toà T4, căn hộ 2617, chung cư cao cấp 
Times City, 458 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2016-07961 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Chu Việt Anh   (VN) 
Toà T4, căn hộ 2617, chung cư cao cấp 
Times City, 458 Minh Khai, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2016-07962 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) TOELL CO., LTD.   (JP) 

1-5-21, Takatanishi, Kouhoku-ku, 
Yokohama, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống. 

 

 
(210) 4-2016-07964 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-07965 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 

(591) Xanh dương, trắng, ghi 

(731) Công ty TNHH thiết kế và in 
KAN  (VN) 
Đường Võ Cường 38, phường Võ Cường, 

thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn bao bì, nhãn mác, tài liệu.  
 

 
(210) 4-2016-07966 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5 

(591) Xanh dương, trắng 

(731) Công ty TNHH tổng hợp Nam 
Đô  (VN) 
209/6/21 Nguyễn Văn Lượng, phường 

10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2016-07967 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) PT. MULTISTRADA ARAH SARANA, 

TBK  (ID) 

Jalan Raya Lemahabang Km 58.3, Desa 

Karangsari, Kecamatan Cikarang Timur, 

Kabupaten Bekasi 17550, lndonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp dùng cho xe cộ; bộ phận và phụ tùng cho lốp, cụ thể là, bộ phận chống 

trượt cho lốp xe cộ; vỏ bọc cho lốp dự phòng; chốt chống trượt cho lốp xe; đinh đầu to 

dùng cho lốp, van cho lốp xe cộ.  
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(210) 4-2016-07968 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) SAIC MOTOR CORPORATION 

LIMITED  (CN) 
Room 509, Building 1, 563 Songtao 
Road, Zhangjiang High-tech Park, 
Shanghai, 201203, PR China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng bao 
gồm bản ghi thông báo, đánh máy, dịch vụ thư ký; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người 
khác; kế toán; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý 
nhân sự; dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên 
không, dưới nước hoặc bằng đường ray và các bộ phận của chúng, cụ thể là trục của xe 
cộ, vỏ xe cộ, phanh của xe cộ, thanh chắn va đập của xe cộ.  

 
 

(210) 4-2016-07971 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 7.1.6; 26.4.7; A24.15.11 
(731) VEM DISTRIBUTION SDN BHD  

(MY) 
Setiawalk, C-1-1, Block C, Persiaran 
Wawasan, Pusat Bandar Puchong, 47610 
Puchong, Selangor, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa bao gồm hương liệu và dung dịch 
nicotin dùng cho thuốc lá điện tử vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng 
hóa này tại các cửa hàng bán lẻ; dịch vụ bán lẻ và bán buôn hương liệu và dung dịch 
nicotin dùng cho thuốc lá điện tử; quảng cáo các hàng hóa bao gồm hương liệu và dung 
dịch nicotin dùng cho thuốc lá điện tử; dịch vụ marketing và quảng cáo thông qua mạng 
internet; quản lý kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2016-07972 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghiệp Chemtex & Cord.  
(VN) 
Lô G-02 và G-03. đường số 3, khu công 
nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa 
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho các ngành công nghiệp dệt nhuộm, giày dép, lốp xe (vỏ xe); 
hóa chất dùng xử lý nước thải công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-07973 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Tribeco Bình 

Dương  (VN) 
Số 8, đường số 11, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2016-07974 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Tribeco Bình 

Dương  (VN) 
Số 8, đường số 11, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà, đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2016-07975 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 25.1.6; A25.7.21; 8.7.5 
(591) Đỏ, trắng, nâu, xanh lá cây, tím, vàng 
(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  

(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột canh. 
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(210) 4-2016-07976 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 25.1.6; A25.7.21; 8.7.5 

(591) Đỏ, trắng, nâu, xanh lá cây, tím, vàng 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột canh. 
 

 
(210) 4-2016-07977 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 25.1.6; 5.7.24; 24.1.1; A26.11.7 

(591) Đỏ, trắng, nâu, xanh lá cây, tím, vàng 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột canh. 
 

 
(210) 4-2016-07978 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 8.7.5 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh dương 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2016-07979 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 1.15.24; 26.13.1 

(591) Đỏ, vàng, đen, trắng, xanh dương 

(731) Công ty TNHH Nam Phương V.N  
(VN) 
124 Lê Lai, phường 3, quận Gò Vấp, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

(210) 4-2016-07980 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-07981 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2016-07983 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-07984 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-07985 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-07986 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-07987 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên  (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 
(210) 4-2016-07990 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A2.5.23; A5.3.15; 

A5.3.13; 25.5.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, cam, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Kidsone Việt Nam  (VN) 
Xóm Cầu, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 16: Bảng chữ cái; bảng tính số học; hộp que tính; bộ làm quen với toán; bộ hình 

khối; bộ lô tô đồ vật, thực vật, động vật.  
 

Nhóm 20: Gỗ và các sản phẩm từ gỗ cụ thể là: giường, tủ, giá sách, kệ, bàn ghế (bàn ghế 

văn phòng và bàn ghế trường học).  
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi bao gồm: đồ chơi giáo dục (đồ chơi giúp phát triển nhân cách 

và trí tuệ trẻ em); trò chơi lắp ghép - xếp hình; đồ chơi khoa học (đồ chơi giúp phát triển 

tư duy khoa học); đồ chơi vận động; đồ chơi mô hình; thiết bị trò chơi.  

 

Nhóm 35: Mua bán bảng chữ cái, hộp đựng bút, thước kẻ, bảng tính số học, hộp que tính); 

mua bán trò chơi, đồ chơi: đồ chơi giáo dục (đồ chơi giúp phát triển nhân cách và trí tuệ 

trẻ em); trò chơi lắp ghép - xếp hình, đồ chơi khoa học (đồ chơi giúp phát triển tư duy 

khoa học), đồ chơi vận động, đồ chơi mô hình, thiết bị trò chơi, giường, tủ, giá sách, kệ, 

bàn ghế (bàn ghế văn phòng và bàn ghế trường học). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1099 

(210) 4-2016-07991 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
T.M.G  (VN) 
172 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali, túi du lịch, túi xách, ví được làm bằng da hoặc giả da. 

 

Nhóm 25: Quần áo nam nữ bằng vải, da, giả da, cotton; quần áo lót nam nữ; áo khoác 

ngoài nam nữ; áo mưa, giầy dép các loại; mũ; tất; cà vạt; thắt lưng (trang phục); tạp dề 

(trang phục); khăn trùm đầu; khăn quàng cổ.  

 

Nhóm 26: Đồ thêu ren dùng cho các loại trang phục; khoá kéo; khuy móc (cho quần áo); 

khuy bấm; đồ trang trí không làm bằng kim loại quý (dùng cho các loại trang phục). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý, tổ chức và điều hành kinh doanh (nhằm hỗ trợ trong hoạt 

động kinh doanh); dịch vụ mua bán hàng may mặc; dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá; 

dịch vụ quảng cáo thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ triển lãm thương mại cho mục 

đích quảng bá và bán sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-07992 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Tân Đại Dương  (VN) 
Số 61-63 đường số 1B, khu phố 8, 

phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da; kem trị mụn (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; sữa tắm; 

kem trị nám (mỹ phẩm). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1100 

(210) 4-2016-07993 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Tân Đại Dương   (VN) 
Số 61-63 đường số 1B, khu phố 8, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da; kem trị mụn (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; sữa tắm; 
kem trị nám (mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-07994 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.9.1; 26.1.6 
(591) Xanh ngọc, đen, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thời trang Bo Bo  (VN) 
115A Nguyễn ảnh Thủ, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục, quần áo may sẵn, giày, dép, đồ đi chân. 

 

 
(210) 4-2016-07995 (220) 28.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Vàng, trắng, xanh da trời (540) 

  

(731) Công ty CP Hiroki  (VN) 
Số 15 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm cho em bé; chế phẩm dược; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y 

tế; dược thảo; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-07997 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.13.4; 3.13.5; A25.7.5; 25.1.6; 26.5.1 
(591) Nâu đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Phan Duy Nguyễn  (VN) 
110 Trịnh Phong, phường Tân Lập, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mật ong; mật đường. 
 

 
(210) 4-2016-07998 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) Lê Tuấn Việt  (VN) 

Số nhà 202 khu 4, phường Việt Hòa, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; chậu rửa mặt (gắn cố định); thiết bị lọc nước; chậu rửa bằng inox 
dùng cho nhà bếp; bình nóng lạnh dùng điện hoặc dùng gas; máy nước nóng sử dụng 

năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2016-07999 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.2.7; A1.1.10; A1.1.4 
(591) Ghi xám, vàng cốm 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Việt Bảo Anh  
(VN) 
Số 101, ngõ 399, phố Ngọc Lâm, phường 

Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 

BRANDLINK (BRANDLINK 

CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy bar; dịch vụ quán 

rượu nhỏ; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ quán cà phê tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2016-08000 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Hưng  (VN) 
Đội 3, thôn Trung, xã An Vĩ, huyện 

Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày, thiết bị lọc nước, quạt điện, thiết bị sưởi 

ấm, ấm đun nước (dùng điện), nồi áp suất (dùng điện).  
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(210) 4-2016-08001 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quảng bá 
Thương hiệu Việt Nam    (VN) 
Số 23, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày, thiết bị lọc nước, quạt điện, thiết bị sưởi 

ấm, ấm đun nước (dùng điện), nồi áp suất (dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-08002 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quảng bá 
Thương hiệu Việt Nam    (VN) 
Số 23, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày, thiết bị lọc nước, quạt điện, thiết bị sưởi 

ấm, ấm đun nước (dùng điện), nồi áp suất (dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-08003 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quảng bá 
Thương hiệu Việt Nam    (VN) 
Số 23, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày, thiết bị lọc nước, quạt điện, thiết bị sưởi 

ấm, ấm đun nước (dùng điện), nồi áp suất (dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-08004 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quảng bá 
Thương hiệu Việt Nam    (VN) 
Số 23, ngõ 19, phố Lạc Trung, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh có ngăn kính để trưng bày, thiết bị lọc nước, quạt điện, thiết bị sưởi 

ấm, ấm đun nước (dùng điện), nồi áp suất (dùng điện).  
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(210) 4-2016-08007 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) SWAN & MACLAREN PTE LTD   (SG) 

158 Cecil Street #06-01 Singapore 
069545.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình và dịch vụ bổ trợ cho dịch vụ xây dựng cụ 

thể như giám sát mặt bằng thi công; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng cụ thể như tư vấn kiến trúc, dịch vụ kiến trúc, thiết lập các bản vẽ xây dựng, thiết 
kế trang trí nội thất.  

 

 
(210) 4-2016-08008 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xám, xám nhạt 
(731) Công ty TNHH thời trang 

Hằng   (VN) 
Số 27B, phố Quốc Tử Giám, phường Văn 
Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Phát triển tài sản trí tuệ 

Việt (IPASPRO CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thuộc nhóm này; giày dép; mũ nón thuộc nhóm này; khăn quàng 

thuộc nhóm này.  
 

 
(210) 4-2016-08009 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây 
Dựng Thiện Sơn  (VN) 
21B/Bis Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng nhà dân dụng; xây dựng đường xá; xây dựng cầu đường; 

xây dựng nhà máy, xí nghiệp; xây dựng bến cảng, bến tàu. 
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(210) 4-2016-08010 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Đen, trắng bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bạc Ngọc Tuấn  
(VN) 
Lô 26 Khu đấu giá X3, tổ 23, phường Bồ 
Đề, Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ trang sức bằng bạc.  
 

Nhóm 40: Chế tác đồ trang sức bằng bạc.  
 

 
(210) 4-2016-08011 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
Số 18 ngách 62 ngõ An Sơn, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi sen, xịt và dây cấp sen xịt dùng cho nhà tắm, nhà vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-08012 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
Số 18 ngách 62 ngõ An Sơn, phố Đại La, 
phường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Chậu rửa bát bằng inox (được gắn cố định) dùng cho nhà bếp.  

 

 
(210) 4-2016-08013 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.9.12; A5.9.23; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Nông nghiệp Điện 
Minh II  (VN) 
Thôn Bồng Lai, xã Điện Minh, thị xã 
Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 31: Rau sạch (rau tươi). 
 

 
(210) 4-2016-08014 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hoá  (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hoá 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-08015 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-08016 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa    (VN) 
Thị Trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, 
tỉnh Thanh Hóa   

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-08018 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch nông 
nghiệp ARENA   (VN) 
Km 180/122, quốc Lộ 6, TT nông trường 
Mộc Châu, Mộc Châu, tỉnh Sơn La  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); kem lạnh. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2016-08019 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần du lịch nông 
nghiệp ARENA   (VN) 
Km 180/122, quốc Lộ 6, TT nông trường 
Mộc Châu, Mộc Châu, tỉnh Sơn La  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh, kem ăn; kem lạnh.  
 

Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hoá; du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-08020 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; 1.15.5; 15.7.1; 25.5.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Dương Xuân Quả  (VN) 
Tổ 11, khóm Bình Đức 5, phường Bình 
Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo.  
 

 
(210) 4-2016-08021 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.7.25; A25.7.5 
(591) Xanh dương, cam, chàm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Công nghệ 
rượu và Đồ uống Việt Nam  
(VN) 
Số 130 D4, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Thùng chứa nổi bằng kim loại; ống nhánh bằng kim loại; bồn chứa bằng kim 

loại; bể chứa bằng kim loại; vòi của thùng bằng kim loại; ống thép.  

 
Nhóm 07: Máy bơm; máy khuấy; máy thổi; máy đóng chai; bơm khí nén; máy lọc. 

 
Nhóm 11: Nồi hơi [không phải bộ phận của máy]; thiết bị sấy khô; thiệt bị chưng cất, tháp 
chưng cất, hệ thống làm sạch nước; vòi khóa cho ống dẫn. 
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Nhóm 30: Dấm bia; hương liệu cho đồ uống, trừ tinh dầu; đồ uống trên cơ sở trà, tương 
ớt; hương liệu cà phê. 

 
Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn; đồ uống hoa quả có cồn; rượu táo; rượu mùi; rượu 
sake; rượu vodka, rượu whisky; rượu vang; rượu brandy; đồ uống có cồn được pha trộn 
sẵn, không trên cơ sở bia.  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; 
lắp đặt, sửa chữa lò đốt, lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn, lắp đặt, sửa chữa hệ thống 
lạnh.   

 
Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc 
thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị 
điện, hóa chất; nghiên cứu dự án kỹ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-08023 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.2; A26.3.5; 24.17.25; 24.11.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
3S   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 2, phố Trần Quý Kiên, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; ví đựng tiền; túi thể thao; túi xách tay; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; giầy; bít tất ngắn cổ; áo vét; áo sơ mi; cà vạt; thắt 
lưng.  

 
Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê có sữa; hương liệu cà phê; cà phê 
chưa rang; cà phê nhân tạo.  

 

 
(210) 4-2016-08025 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CHUEN HUAH CHEMICAL CO., LTD.  

(TW) 
No. 365 Daren North Road, Gangshan 
District, Kaohsiung 82054, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn chống gỉ; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ trước khi 

sơn); sơn phủ; chất phủ dùng cho tấm lợp mái nhà [sơn] (lớp phủ dùng cho phớt, nỉ tẩm 
nhựa [sơn]); nước men bóng [chất màu, sơn]; vôi quét tường.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu sản phẩm; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; marketing; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục 
đích bán lẻ; xuất bản tài liệu quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2016-08026 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dược 

phẩm Sum  (VN) 
Tầng 11, tháp Tây, tòa nhà Hancorp, số 
72 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế (thực phẩm chức năng).  
 

 
(210) 4-2016-08027 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.15.15; A5.5.20 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, xanh da 

trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thanh toán 

Quốc gia Việt Nam   (VN) 
Tầng 17 và 18, tòa nhà Pacific Place, số 
83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ thông minh (thẻ điện tử) chưa ghi (đã được mã hoá); thẻ từ chưa ghi dùng 
trong hệ thống ngân hàng.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hệ thống thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, 
chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ với ngân hàng, thẻ thanh toán; dịch vụ cho thuê 
hệ thống thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, thanh 
toán thẻ với ngân hàng và thẻ thanh toán.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, tiền tệ, cụ thể là dịch vụ thanh toán bằng thẻ thông qua việc 
kết nối hệ thống thanh toán giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh toán, chấp 
nhận thẻ thanh toán; dịch vụ thanh toán thẻ với các tổ chức khác được phép cung ứng dịch 
vụ thanh toán; dịch vụ thanh toán bù trừ đối với các giao dịch thanh toán thẻ với ngân 
hàng giữa các ngân hàng được phép phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán; 
dịch vụ thanh toán thẻ với ngân hàng và các tổ chức khác được phép cung ứng dịch vụ 
thanh toán; dịch vụ thanh toán điện tử. 
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt hệ thống thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, chấp 
nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ với ngân hàng và thẻ thanh toán; dịch vụ lắp đặt, bảo 
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trì, bảo dưỡng đối với các thiết bị dùng cho việc phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ 
thanh toán, thanh toán thẻ với ngân hàng và thẻ thanh toán. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ in thẻ thanh toán.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực phát hành thẻ thanh toán, 
chấp nhận thẻ thanh toán, thanh toán thẻ; dịch vụ cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh 
vực phát hành hệ thống thanh toán; dịch vụ cung cấp giải pháp kết nối các hệ thống thanh 
toán thẻ ngân hàng, hệ thống thanh toán thẻ thanh toán giữa các ngân hàng được phép 
phát hành thẻ thanh toán, chấp nhận thẻ thanh toán, hệ thống thanh thẻ và các tổ chức 
khác được phép cung ứng dịch vụ thanh toán. 

 

 
(210) 4-2016-08028 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A24.15.7; 24.15.2; A26.11.9 
(591) Vàng da cam, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần KTK Steel  

(VN) 
41/1 Mai Hắc Đế, phường An Hải Tây, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; nhôm.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng kim loại (sắt, thép, nhôm).  
 

Nhóm 40: Gia công sắt, thép.  
 

 
(210) 4-2016-08031 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.13.1; 25.5.25; 24.17.5 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Y Khoa Hoàn 
MỸ   (VN) 
Phòng 1103, tòa nhà Maritime Bank 
Tower, lầu 11, số 180-192 Nguyễn Công 
Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm; thực phẩm chức năng; trang thiết bị và dụng cụ y tế; 

nguyên vật liệu phục vụ ngành y; hóa chất; mỹ phẩm; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; 
dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ tổ chức hội chợ thương mại; dịch 
vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa; dịch vụ phòng khám và chữa bệnh; dịch vụ nhà điều dưỡng; 

phòng khám chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ điều trị và phục hồi chức năng; dịch 
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vụ trợ giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; 

dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu. 
 

 
(210) 4-2016-08032 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.17.11; 5.7.6; 5.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại HUCAFOOD  (VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã được chế biến, sơ chế.  

 

Nhóm 35: Mua bán hạt điều đã được chế biến và các sản phẩm chế biến từ hạt điều.  
 

 
(210) 4-2016-08033 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.2.1; 3.2.15; 16.3.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại HUCAFOOD  (VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại.  
 

 
(210) 4-2016-08034 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.1; 5.7.6; 5.7.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại HUCAFOOD  (VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà   

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao. 
 

Nhóm 35: Mua bán ca cao các loại.  
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(210) 4-2016-08035 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.17.11; 3.5.5 
(591) Vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại HUCAFOOD  (VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại.  
 
 

(210) 4-2016-08036 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.17.11; 3.5.5 
(591) vàng, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại HUCAFOOD  (VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại.  
 

 
(210) 4-2016-08037 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.17.11; 3.5.5 
(591) Vàng, nâu, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại HUCAFOOD  (VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại.   
 

 
(210) 4-2016-08038 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.17.11; 3.5.5 
(591) Vàng, nâu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại HUCAFOOD  (VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại.  
 

 
(210) 4-2016-08039 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.17.11; 3.5.5 

(591) Vàng, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại HUCAFOOD  (VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại.  
 

 
(210) 4-2016-08040 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Mai Đức Tập  (VN) 
Số 198, tổ 30, phường Tân Quang, thành 

phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 

điện; bếp từ.  
 

(210) 4-2016-08041 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.3; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại An Phước Đồng 
Nai  (VN) 
18A khu phố 2, phường Bình Đa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Các loại phân bón như: phân vi sinh, phân sinh học hữu cơ.  

 

Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
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(210) 4-2016-08043 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.1.6; A3.1.25 
(591) Trắng, hồng đậm, hồng nhạt, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Trường mầm mon tư thục Mèo 
Kitty   (VN) 
473 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; trường 

đào tạo [giáo dục].  
 

 
(210) 4-2016-08044 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Quốc Anh  (VN) 
Số 262/2, đường Hùng Vương, phường 
Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, nữ trang bằng vàng, bạc; mua bán nữ trang bằng vàng, bạc 

có gắn đá quí. 
 

 
(210) 4-2016-08046 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Châu Minh 
Sang 2  (VN) 
95 Nguyễn Huệ B, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ các loại; mắt kính các loại.  

 

 
(210) 4-2016-08047 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ, nâu, trắng, xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trí Đạt Thành  (VN) 
Tổ 35, ấp Mỹ Bình, xã Thạnh Mỹ Tây, 
huyện Châu Phú, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà. 
 

 
(210) 4-2016-08048 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lợi Phát  (VN) 
Số 118, ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Hội Đông, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-08049 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Cam(540) 

  

(731) Lê Văn Thảo  (VN) 
72/20 đường số 30, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga.  
 

Nhóm 35: Mua bán bếp ga.  
 

 
(210) 4-2016-08050 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; 5.3.16; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, đen, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đạt Phát Hà 
Nội   (VN) 
Số 352 đường Giải phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  

 

 
(210) 4-2016-08051 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại đầu tư Đại Dương  
(VN) 
Số 54, ngò 663 phố Trương Định, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; quạt phun sương dùng điện; quạt điện dân dụng; thiết bị điều hòa 
không khí; máy điều hòa di động; máy làm mát bằng hơi nước. 

 

 
(210) 4-2016-08052 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Trung Thành  (VN) 
Phòng 1106 tòa nhà CT4A-X2 Bắc Linh 
Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón (đồ đội đầu); găng tay; giày dép; bít tất (đồ đi chân).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, mũ nón (đồ đội đầu), găng tay, giày dép, bít 
tất (đồ đi chân), mua bán mỹ phẩm, nước hoa, các loại kính đeo mắt, đồ trang sức, đồ kim 
hoàn, đồng hồ, túi xách tay bằng da, vali, ví đựng tiền; tổ chức trưng bày giới thiệu sản 
phẩm với mục đích quảng cáo hoặc thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-08053 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Tâm Hiếu   (VN) 
Số 89 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tổ chức các sự kiện nhằm mục đích thương mại.  

 

 
(210) 4-2016-08057 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Ngyễn Văn Chiến  (VN) 

Xóm 6, thôn Đức Thông, xã Chân Lý, 
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn nội thất; sơn ngoại thất; sơn phủ; sơn diệt khuẩn; men cho sơn.  
 

 
(210) 4-2016-08058 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Văn Chiến  (VN) 

Xóm 6, thôn Đức Thông, xã Chân Lý, 
huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn lót; sơn nội thất; sơn ngoại thất, sơn phủ; sơn diệt khuẩn; men cho sơn.  
 

Nhóm 19: Bột bả ma tit; bột chét tường; vật liệu xây dựng, không bằng kim loại; kính an 

toàn; gỗ dán; gỗ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-08059 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Anh Đức Hà Nội  
(VN) 
Ngõ 1, Trần Thái Tông, tổ 38, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ 

nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-08060 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị   (VN) 
Số 7, ngách 49, ngõ 1, phố Khâm Thiên, 

phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, chế phẩm hấp dưỡng tóc; sữa tắm; các chế phẩm dưỡng tóc.  
 

 
(210) 4-2016-08061 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Hoàng Phát   (VN) 
Số 45A Lê Gia Định, phường Đồng 

Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu phụ tùng xe ô tô, phụ tùng xe máy.  
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(210) 4-2016-08062 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.3.3; 17.2.5 
(591) Vàng, xám trắng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Huyền  (VN) 
ấp 5, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, 
tỉnh Kiên Giang  

 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai, đá quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn.  

 

 
(210) 4-2016-08063 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 26.1.1; 25.5.25; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh lá cây, vàng cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thị Lan Hương  (VN) 
27-29 Ký Con, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả: chiết xuất của trái cây không có cồn, đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, nước ép trái cây. 

 

Nhóm 35: Mua bán, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-08066 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.2 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Phú 
Hoàng Gia  (VN) 
204B Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kính doanh trong siêu thị và trung tâm thương mại; quảng cáo thương 
mại; tổ chức sự kiện nhằm mục đích thương mại; tổ chức hôi chợ triển lãm nhằm mục 
đích thương mại.  

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản. 
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
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(210) 4-2016-08067 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Lê Thị Thu Huyền  (VN) 
14.13 lô M1, chung cư Tôn Thất Thuyết, 
phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn, quán nước, quán giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-08068 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.3.15; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, vàng, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
Happy  (VN) 
621/30A Tô Ký, tổ 3, khu phố 1, phường 
Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây.  

 

 
(210) 4-2016-08069 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao Tom 
Sport  (VN) 
Số 122/1, đường Lê Hồng Phong, 
phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma 
Thuột , tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2016-08070 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Kệ Xinh  (VN) 
42/4 nguyễn Hữu Tiến, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Kệ bằng gỗ, giá đỡ bằng gỗ, khung treo bằng gỗ.  
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(210) 4-2016-08071 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.3.3 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Kim Huê  (VN) 
98-126 Nguyễn Tri Phương, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, chung 
cư LaKai, lầu 10.2  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép; khăn quàng cổ trang phục; thắt lưng trang phục.  
 

Nhóm 35: Mua bán, mỹ phẩm; quần áo; giày dép; thắt lưng; tạp chí, băng đĩa nhạc.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất nhạc; dịch vụ phòng thu âm, sản xuất các chương 
trình phát thanh và truyền hình.  

 

Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp. 
 
 

(210) 4-2016-08072 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 3.7.17 (540) 

  

(731) Đỗ Thị Kim Huê  (VN) 
98-126 Nguyễn Tri Phương, phường 7, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, chung 
cư LaKai, lầu 10.2 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép; khăn quàng cổ trang phục; thắt lưng trang phục. 
 

Nhóm 35: Mua bán, mỹ phẩm; quần áo; giày dép; thắt lưng; tạp chí, băng đĩa nhạc. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất nhạc; dịch vụ phòng thu âm, sản xuất các chương 
trình phát thanh và truyền hình. 

 

Nhóm 44: Chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2016-08073 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.17.15; 24.17.21 
(591) Trắng, vàng, đỏ bã trầu 

(540) 

  

(731) Phòng chẩn trị y học cổ 
truyền Hoàng Nam   (VN) 
Số 22, ngõ 81/35, phố Linh Lang, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, xem mạch, kê đơn, bốc thuốc (không bao gồm dịch 

vụ mua bán thuốc chữa bệnh); dịch vụ châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt.  
 

 
(210) 4-2016-08074 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.5.3 

(591) Xanh, trắng, đỏ,vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến nông 
sản thực phẩm Hòa Phát  (VN) 
43/5b Trinh Thị Miếng, ấp Trung Đông, 

xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu chín.  
 

 
(210) 4-2016-08075 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.5.3 

(591) Xanh, trắng, đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến nông 
sản thực phẩm Hòa Phát  (VN) 
43/5B Trịnh Thị Miếng, ấp Trung Đông, 

xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

 

 
(210) 4-2016-08076 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) HTC CORPORATION  (TW) 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 

Taoyuan City 330, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ và/hoặc tấm dán mặt cho điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện 

thoại tế bào (cellular phone), máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị hỗ trợ cá nhân 

dạng máy tính cầm tay và thiết bị điện tử kỹ thuật số vô tuyến cầm tay; chương trình máy 

vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy vi tính, ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có 

thể tải xuống được); phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải xuống được. 
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(210) 4-2016-08077 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; 4.1.3; 4.2.20; 2.3.8; A2.3.16; 4.5.3
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Trần Mỹ Nhi  (VN) 
27 đường số 15, KDC Bình Phú, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Tô Vĩnh Nguyên  (VN) 
330/1C Phan Đình Phùng, phường 1, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

3. Phan Thị Ngọc Liễu  (VN) 
296 Bông Sao, phường 15, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; tinh dầu; mặt nạ làm đẹp.  
 

Nhóm 25: Gen nịt bụng (loại trang phục lót nữ).  
 

 
(210) 4-2016-08078 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.13.6; A3.13.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH in và thiết kế 
quảng cáo Mỹ Dung  (VN) 
Tổ 15, KP2, quốc lộ 20, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay đồ trang sức; dây chuyền đồ trang sức; hoa tai; đồ trang sức; 

vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ tiền); chuỗi hạt đồ trang sức. 
 

Nhóm 16: Sổ tay. 
 

 
(210) 4-2016-08079 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.14; 3.1.16; 26.1.4 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Chúc  (VN) 
537 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-08080 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A25.3.13; 26.7.5 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Xương Thế Siêu  (VN) 
132 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ống nhựa, van nhựa dùng cho ống nước; van xả thoát nước bằng nhựa, 

phễu xả thoát nước và chặn rác, ống nước và phụ kiện cấp thoát nước. 
 

 
(210) 4-2016-08081 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thủy Sinh 
Mộc  (VN) 
133 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tất ngắn cổ; tất cao cổ; trang phục lót; giày dép; mũ (nón). 

 
Nhóm 35: Mua bán quần áo, tất ngắn cổ, tất cao cổ, trang phục lót, giày dép, mũ (nón).  

 

 
(210) 4-2016-08082 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.4; 26.3.3; A1.1.2; A1.1.12 
(591) Cam nhạt, xanh lá cây, xám, cam đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đào tạo 
Hy Vọng  (VN) 
Số 12 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch thuật; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; thông tin 

giáo dục.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1123 

(210) 4-2016-08083 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
Danapha  (VN) 
Số 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường 

Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành 

phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-08084 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Trắng, đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
bông vải sợi Hoàng Anh  (VN) 
Số 840, đường Hưng Phú, phường 10, 

quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Gối; gối hơi. 
 

 
(210) 4-2016-08085 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tư vấn Y dược Quốc tế  (VN) 
B18 + 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 

Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-08086 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tư vấn Y dược Quốc tế   (VN) 
B18 + 19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-08087 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức  (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-08088 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức   (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (đồ uống không có cồn); nước giải khát trái 

cây (đồ uống không có cồn); đồ uống không có cồn; bia. 
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(210) 4-2016-08089 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; xà phòng; chất tẩy rửa 

không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2016-08090 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2016-08091 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
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bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-08092 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-08093 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3 

(591) Xanh đen, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giao nhận 
hàng không AAL  (VN) 
Số 43, phố Nguyễn Khang, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo và xúc tiến thương mại, mua bán: hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ 

nghệ, bánh, kẹo, rượu, bia, thuốc lá. 
 

Nhóm 36: Khai thuế hải quan; cho thuê mặt bằng; cho thuê gian hàng; dịch vụ môi giới 

bất động sản. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ cho thuê: kho bãi, phương tiện để vận 

chuyển hàng hóa; lưu giữ hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng hóa; đại lý làm thủ tục hải 

quan cụ thể là thông quan hàng hóa; dịch vụ phân phát các bưu kiện.  
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(210) 4-2016-08095 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14; 3.7.17; 1.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

tím, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Smileviet  
(VN) 
Phòng 1005, tòa nhà Viglacera, số 1 đại 
lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Hạt, củ quả đã qua sơ chế, chế biến 
 

Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, đường, muối, kem, ngũ cốc, chế phẩm từ ngũ cốc. 
 

Nhóm 31: Hạt và các sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến: rau, củ quả tươi, hạt 
giống, cây và hoa tươi, thức ăn cho động vật. 

 

Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước ép hoa quả, đồ uống không cồn; chế phẩm 
để làm đồ uống; tinh dầu dùng để chế biến đồ uống. 

 

Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm: cà phê, chè, ca cao, đường, muối, kem, ngũ cốc, chế 
phẩm từ ngũ cốc, hạt, củ quả đã qua sơ chế, chế biến; bán buôn đồ uống: bia, nước 
khoáng, nước ép hoa quả, đồ uống không cồn. 

 
 

(210) 4-2016-08096 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh biển (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Tín Sơn   (VN) 
44 Nguyễn Phúc Chu, phường 1 5, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy may công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-08097 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.1; A5.5.20; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, đỏ, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ chơi An 
Toàn Việt  (VN) 
Số 43, ngõ 67, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi bao gồm: xâu dây mầm non, bộ trống anto, xếp hình mầm 
non, xếp hình thần đồng, con ngoan trò giỏi, đội kỹ sư tài ba, gian bếp vui vẻ. 
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(210) 4-2016-08098 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 26.15.1; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, tím, 

vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ chơi An 
Toàn Việt   (VN) 
Số 43, ngõ 67, đường Giáp Bát, phường 

Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi bao gồm: xâu dây mầm non, bộ trống anto, xếp hình mầm 

non, xếp hình thần đồng, con ngoan trò giỏi, đội kỹ sư tài ba, gian bếp vui vẻ. 
 

(210) 4-2016-08099 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.15.15; A5.5.20; 26.1.1; 26.15.1 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, vàng, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đồ chơi An 
Toàn Việt   (VN) 
Số 43, ngõ 67, đường Giáp Bát, phường 

Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi bao gồm: xâu dây mầm non, bộ trống anto, xếp hình mầm 

non, xếp hình thần đồng, con ngoan trò giỏi, đội kỹ sư tài ba, gian bếp vui vẻ. 
 

 
(210) 4-2016-08102 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 2.9.1; A5.5.20 

(591) Xanh rêu đậm, trắng 

(731) BOLTER CAPITAL SDN BHD   (MY) 

Lot B2, Sani perindustrian park on lot 

3396, Jalan perindustrian BJ2T 2, 

Kawasan perindustrian balakong jaya 2 

tambahan, 43300 seri kembangan, 

Selangor D.E Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; kem bôi da (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm 

sóc da; chế phẩm mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, tóc, răng và móng; nước thơm dùng cho 

mục đích mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-08103 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.13.1; 26.4.1; 26.4.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Spa Viên Mỹ  (VN) 
7 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem dưỡng da, phấn trang điểm, son môi, sữa rửa mặt, kem làm 

trắng da, nước hoa. 
 

 
(210) 4-2016-08104 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Nam  (VN) 
Xóm 8, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; thiết bị 

chiếu sáng; thiết bị vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-08105 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Imexco Việt Nam   (VN) 
Số 136, phố Kim Ngưu, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng.  

 
 

(210) 4-2016-08106 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 13.1.6 
(591) Xanh dương, xanh nõn chuối, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
chiếu sáng Ilike  (VN) 
Số 9, ngõ 298, đường Đê La Thành, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phát điện sử dụng năng lượng gió; máy phát điện sử dụng 
năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 09: Dây và cáp điện; bộ lưu điện; máy kích điện; cân điện tử; công tắc điện; 
camera; chuông cửa có hình. 

 

Nhóm 11: Đèn điện; đèn chiếu sáng trong nhà. ngoài trời; đèn đường; thiết bị sưởi bằng 
điện; máy điều hòa không khí; quạt điện.  

 

 
(210) 4-2016-08107 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 13.1.6 
(591) Xanh đậm, xanh nõn chuối, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty CP Công nghệ Chiếu 
sáng ILIKE   (VN) 
Số 9, ngõ 298, đường Đê La Thành, 
phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phát điện sử dụng năng lượng gió; máy phát điện sử dụng 
năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 09: Dây và cáp điện; bộ lưu điện; máy kích điện; cân điện tử; công tắc điện; 
camera; chuông cửa có hình. 

 

Nhóm 11: Đèn điện; đèn chiếu sáng trong nhà, ngoài trời; đèn đường; thiết bị sưởi bằng 
điện; máy điều hòa không khí; quạt điện.  

 

 
(210) 4-2016-08108 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 (540) 

  

(731) Phan Đại Thắng  (VN) 
36 Hàng Thao, phường Trần Hưng Đạo, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất.  

 

 
(210) 4-2016-08110 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, hồng, xanh lá cây, xanh nước 

biển, nâu 
(731) Công ty cổ phần Xây dựng 179  

(VN) 
Số 221-223, đường Cần Trạm, thị trấn 
Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 19: Ván gỗ ép. 
 

 
(210) 4-2016-08112 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.11; 7.1.24; 8.1.1; 11.1.22 
(591) Vàng đậm, vàng, hồng nhạt, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thi  (VN) 
Thửa đất số 07 - tờ bản đồ số 09 - khu 
dân cư Phao Sơn, phường Phả Lại, thị xã 
Chí Linh, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh mặn; bánh ngọt; bánh quy; bánh gato (bánh ngọt); kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-08113 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) GENERAL MOTORS LLC   (US) 
300 Renaissance Center, City of Detroit, 
State or Michigan 48265-3000, United 
States of America  

 
(511)   Nhóm 12: Xe gắn động cơ và bộ phận của xe gắn động cơ.  

 

 
(210) 4-2016-08114 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  

(US) 
1 Monster Way, Corona, California 
92879, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; bia.  

 

 
(210) 4-2016-08115 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A16.1.5; 26.11.22; 16.1.1 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và hệ thống liên lạc không dây; ăng ten nhận biết tần số sóng vô tuyến; 
thiết bị thu dùng cho liên lạc không dây; ăng ten dùng cho thiết bị liên lạc không dây; 
thiết bị truyền phát sóng vô tuyến không dây; ăng ten dùng cho mạng lưới viễn thông; thẻ 
nhận biết tần số sóng vô tuyến; phần sụn để nhận dạng thẻ kết nối liên lạc tầm ngắn (thẻ 
NFC); điện thoại di động; máy ảnh kỹ thuật số; máy nghe nhạc cầm tay; máy tính xách 
tay; bộ tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động; bộ tai nghe không dây dùng cho 
điện thoại thông minh; bộ tai nghe không dây dùng cho máy tính bảng; phần mềm máy 
tính; chương trình ứng dụng máy tính dùng cho thiết bị di động.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ phát triển công nghệ liên lạc không dây, xử lý dữ liệu điện tử, điện tử 
dân dụng, điện tử ô tô; giám sát máy móc và thiết bị viễn thông; phân tích máy móc và 
thiết bị viễn thông thử nghiệm máy móc và thiết bị viễn thông; nghiên cứu và phát triển 
máy móc và thiết bị viễn thông; thử nghiệm, phân tích và đánh giá các dịch vụ của người 
khác để cấp chứng chỉ; thử nghiệm, phân tích và đánh giá các sản phẩm của người khác 
để cấp chứng chỉ; thử nghiệm, phân tích và đánh giá các sản phẩm và dịch vụ của người 
khác để cấp chứng chỉ; thử nghiệm xác nhận tiêu chuẩn trong lĩnh vực đồ điện.  

 

 
(210) 4-2016-08116 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12 
(731) SEACRET SPA LTD.   (IL) 

Arlozerov 128, Tel Aviv, Israel  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ cho các tư vấn viên bán hàng, người giới thiệu sản phẩm và dịch 

vụ bán lẻ thông qua hình thức bán hàng tại nhà và giới thiệu riêng đến từng người tiêu 
dùng, đến các bên mua hàng và các nhóm người tiêu dùng cá nhân liên quan đến nhiều 
loại sản phẩm khác nhau, cụ thể là: kem dưỡng da, sữa rửa mặt, kem tẩy tế bào chết cho 
da mặt, mặt nạ dưỡng da, sữa dưỡng da, kem trang điểm, kem tẩy da chết, xà phòng, 
kem/nước thơm dùng sau khi cạo râu, chế phẩm dưỡng da làm từ bùn khoáng; các sản 
phẩm chăm sóc tóc như: dầu gội, dầu xả, tinh chất dưỡng tóc và mặt nạ tóc; các sản phẩm 
chăm sóc móng như: kem dưỡng dùng cho tay, dầu dưỡng móng tay (chân), dụng cụ làm 
mềm móng tay (chân) và giũa móng tay (chân).  

 

 
(210) 4-2016-08117 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; 26.1.6; 5.7.21; 16.3.13 
(591) Xanh da trời, đen, vàng, hồng, tím, xanh 

lá cây, trắng, xanh cửu long 
(731) Trương Thị Lan   (VN) 

119B2 Mandarin, đường Hoàng Minh 
Giám, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dịch và đào tạo; trung tâm dạy ngoại ngữ; trường dạy ngoại ngữ 
cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-08118 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tùng Lộc Thúy  
(VN) 
Nhà ông Phạm Đình Thắng, thôn Đông 
Hải, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng từ tỏi đen. 

 

 
(210) 4-2016-08119 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A5.3.14; A26.3.5; 

26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 

xuất và thương mại Tùng Lâm  
(VN) 
Thôn Đông Lai, xã Liên Hồng, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp, ván lát sàn gỗ.  

 

 
(210) 4-2016-08121 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.22; 5.5.4 
(731) Công ty TNHH Bonie Bee  (VN) 

Lầu 2, 62A Phạm Ngọc Thạch, phường 
6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mặt nạ đắp mặt, nước hoa.  
 

Nhóm 30: Mật ong, sữa ong chúa (không dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2016-08124 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Văn Vỹ  (VN) 
24 Trần Văn Cẩn, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 25: Quần ống túm, quần áo may sẵn; bộ quần áo; trang phục; thắt lưng; giày.  

 

 
(210) 4-2016-08125 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17; 25.1.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Văn Vỹ  (VN) 
24 Trần Văn Cẩn, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần ống túm; quần áo may sẵn; bộ quần áo; trang phục; thắt lưng; giày.  

 

 
(210) 4-2016-08126 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch Ngón Tay Việt   (VN) 
171 Nguyễn Văn Thoại, phường An Hải 
Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Cho thuê chỗ ở tạm thời; cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ khách 

sạn; đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2016-08127 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lệ Hà  (VN) 
400 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; bộ dụng cụ có chứa thị kính; kính áp tròng; gọng kính đeo mắt; 

hộp kính đeo mắt; dây xích đeo cho kính mắt.  
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(210) 4-2016-08128 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Hải 
Lâm Phát  (VN) 
Số 1 Trần Anh Tông, phường Thanh Khê 
Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Mứt mật ong trộn vừng; mật ong; sáp ong; sữa ong chúa; nghệ; sữa chua đông 

lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-08129 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hòa Anh   (VN) 
Thôn 1A, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; công tắc điện; phao chỉ báo áp lực dùng cho van 

(phao nước); bút thử điện; hộp cầu dao điện. 

 

Nhóm 11: Xi phông dùng cho thiết bị vệ sinh; ống dẫn nước dùng cho nhà vệ sinh (thiết 
bị vệ sinh); vòi hoa sen; quạt điện; máng đèn điện (bộ phận của đèn); đèn điện. 

 
 

(210) 4-2016-08130 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hòa Anh   (VN) 
Thôn 1A, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; công tắc điện; phao chỉ báo áp lực dùng cho van 

(phao nước); bút thử điện; hộp cầu dao điện.  

 
Nhóm 11: Xi phông dùng cho thiết bị vệ sinh; ống dẫn nước dùng cho nhà vệ sinh (thiết 
bị vệ sinh); vòi hoa sen; quạt điện; máng đèn điện (bộ phận của đèn); đèn điện. 
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(210) 4-2016-08131 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hòa Anh   (VN) 
Thôn 1A, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm điện; ổ cắm điện; công tắc điện; phao chỉ báo áp lực dùng cho van 

(phao nước); bút thử điện; hộp cầu dao điện.  

 

Nhóm 11: Xi phông dùng cho thiết bị vệ sinh; ống dẫn nước dùng cho nhà vệ sinh (thiết 

bị vệ sinh); vòi hoa sen; quạt điện; máng đèn điện (bộ phận của đèn); đèn điện. 
 

 
(210) 4-2016-08133 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Lê Thành Tâm  (VN) 
11A2 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ cao su đàn hồi (memory foam): gối dài, gối ống, gối 

ôm, gối lót mông, gối lót lưng, gối cổ, gối nằm, đệm, nệm; quảng cáo bán hàng; tiếp thị 

để bán hàng: giới thiệu, trưng bày sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-08134 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, tím 

đậm, tím nhạt, nâu đất 

(540) 

  

(731) Lê Thành Tâm  (VN) 
11A2 Nguyễn Văn Quá, phường Đông 

Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ cao su đàn hồi (memory foam): gối dài, gối ống, gối 

ôm, gối lót mông, gối lót lưng, gối cổ, gối nằm, đệm, nệm; mua bán các đồ đạc dùng 

trong văn phòng; quảng cáo bán hàng, tiếp thị để bán hàng; giới thiệu, trưng bày sản 

phẩm.  
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(210) 4-2016-08135 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.3; 25.1.25 

(591) Vàng, đỏ 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phúc Bửu   (VN) 
155 ấp 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô chuyên dùng cơ giới; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2016-08136 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.1.15; A1.1.2; A1.1.10 

(591) Xanh đen, vàng, đỏ 

(731) Đặng Văn Đẳng   (VN) 
21 TMT15, tổ 56, khu phố 7, phường 

Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; tham quan [du 

lịch]; sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi.  
 

 
(210) 4-2016-08137 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.9.1 

(731) Dương Văn Thuần   (VN) 
Thôn 4, xã Quảng Châu, thành phố Hưng 

Yên, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày, dép, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-08138 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây; trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Hà Nội  (VN) 
Số 61/33, phố Lạc Trung, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; đồ uống từ sữa; sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Đường; gia vị; muối nấu ăn; hạt tiêu; bánh mỳ; nước xốt.  
 

 
(210) 4-2016-08139 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.2 
(591) Cam, đen, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 

đậm, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Phương Việt  (VN) 
288A Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa và khung cửa bằng gỗ các loại và không bằng kim loại, gồm: cửa gỗ công 

nghiệp HDF; cửa gỗ MDF; cửa gỗ Veneer; cửa gỗ tự nhiên; cửa gỗ chống cháy; cửa phi 
kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán: cửa gỗ công nghiệp, nguyên phụ liệu, phụ kiện cửa nhựa và linh kiện 
làm cửa nhựa, máy gia công cửa nhựa, cửa cuốn, máy móc thiết bị sản xuất hàng công 
nghiệp nhẹ. 

 

 
(210) 4-2016-08140 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) TROIKAA PHARMACEUTICALS 

LIMITED   (IN) 
Commerce House - 1, Satya Marg, 
Bodakdev, Ahmedabad - 380 054, 
Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 
& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dùng cho mục đích y tế và thú y.  
 

 
(210) 4-2016-08141 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 25.5.25; 26.1.1 

(591) Tím, vàng nhạt, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thanh  (VN) 
31 Hoàng Diệu, phường Phước Ninh, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ tắm hơi, mát xa và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự, dịch vụ 

chăm sóc sắc đẹp. 
 

 
(210) 4-2016-08142 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.8; 3.1.16 

(731) CHEN, JUN - CHIA  (TW) 

8F., No.46, Ln. 150, Xingyun St., Neihu 

Dist., Taipei City 114, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn 

uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
 

 
(210) 4-2016-08143 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.3.1; A1.3.17; A5.5.20; 5.5.4 

(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tám 
Trang  (VN) 
Số 1111 quốc lộ 1A khu phố Nhơn Cầu, 

phường Tân Khánh, thành phố Tân An, 

tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo.  
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(210) 4-2016-08144 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 24.1.1; 26.2.7 (540) 

  

(731) Trần Ngọc Hiền  (VN) 
360 Trần Phú, phường 1, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Chè ăn liền (được nấu từ nếp, đường và các loại ngũ cốc); bánh ngọt; bánh 

trung thu; trà; cà phê; ca cao. 
 

 
(210) 4-2016-08145 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Thị Huyền   (VN) 
51/12/20 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: quần, áo, giày, dép, mũ (nón), tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2016-08146 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) KOREA TOBACCO CO., LTD.  (KR) 

Hakseon Building #402, 116, Gwanak-
ro, Gwanak-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2016-08147 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) KOREA TOBACCO CO., LTD.  (KR) 

Hakseon Building #402, 116, Gwanak-
ro, Gwanak-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2016-08148 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Thiết kế và 

Xây dựng Yên Bình   (VN) 
Lô 6 khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên 
Bình, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ 
Yên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; quặng kim loại; ống bằng kim loại; công trình 

xây dựng bằng kim loại; vật liệu làm cốt thép cho bê tông; đường ống bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cấu kiện xây dựng bằng bê tông; bê tông; vật liệu xây dựng không bằng kim 
loại; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ống cống bằng bê tông.  

 
Nhóm 37: Xây dựng nhà máy, xí nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây 
dựng; giám sát việc xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; lắp đặt giàn giáo.  

 

 
(210) 4-2016-08149 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) TORAY ADVANCE MATERIALS 

KOREA, INC.  (KR) 
300, 3gongdan 2-ro, Gumi-si, 
Gyeongsangbuk-do 39389 Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót cho người lớn; tã lót dùng một lần cho người lớn; tã lót dùng một lần có 

chứa sợi xenluloza dùng cho người; tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được; tã lót 
dùng một lần cho vật nuôi cảnh; khăn tã trẻ em (tã lót); tã giấy dùng cho trẻ em; tã bằng 
vải dệt dùng cho trẻ em; tã lót có chứa thuốc; tã lót bằng vải dệt dùng cho người; tã bằng 
giấy cho người lớn.  

 

 
(210) 4-2016-08150 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) TORAY ADVANCED MATERIALS 

KOREA, INC.  (KR) 
300, 3gongdan 2-ro, Gumi-si, 
Gyeongsangbuk-do 39389 Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 10: áo choàng chuyên dụng cho mục đích y tế; mặt nạ gây mê; mặt nạ dùng cho 

mục đích y tế; mặt nạ che miệng dùng cho mục đích y tế; mặt nạ che mũi dùng cho mục 

đích y tế; mặt nạ che mặt dùng cho mục đích y tế; mặt nạ vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

khăn vải dùng trong phẫu thuật; khăn vải dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-08151 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) TORAY ADVANCED MATERIALS 

KOREA, INC.  (KR) 

300, 3gongdan 2-ro, Gumi-si, 
Gyeongsangbuk-do 39389 Republic of 

Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải không dệt; nỉ không dệt; khăn vải không dệt; vải, cụ thể là vải bông, vải sử 
dụng trong ngành dệt, vải dùng để bọc đồ đạc.  

 

 
(210) 4-2016-08152 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) TORAY ADVANCED MATERIALS 
KOREA, INC.  (KR) 

300, 3gongdan 2-ro, Gumi-si, 

Gyeongsangbuk-do 39389 Republic of 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: áo choàng dùng cho y tá [trang phục]; áo choàng dùng cho dược sỹ [trang 

phục]; áo choàng dùng cho bác sỹ [trang phục]; miếng đệm ở nách áo.  
 
 

(210) 4-2016-08153 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) KVG GROUP INC.   (CA) 

1 Westside Drive, Unit 12, Toronto, 

Ontario, M9C 1B2, Canada  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc chân (da và móng chân), không có thuốc.  
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(210) 4-2016-08154 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) I LAN FOODS IND, CO., LTD.   (TW) 

No.13, Xincheng Rd., Su'ao Townsbip, 
Yilan County, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ sơ sinh; thực phẩm cho em bé.  

 

 
(210) 4-2016-08155 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.4; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kim Nguyên  (VN) 
418/4P Trần Phú, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy đề can.  

 

 
(210) 4-2016-08156 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.4; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kim Nguyên  (VN) 
418/4P Trần Phú, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy đề can.  

 

(210) 4-2016-08157 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Zed   (VN) 
71/8 đường số 3, khu phố 13, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo các loại.  
 

 
(210) 4-2016-08158 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Phan Xuân Hòa   (VN) 

163 Đinh Tiên Hoàng, Yên Đổ, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-08160 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh Cao Thị Cảnh  

(VN) 
08/02/384 đường cách mạng tháng Tám, 
phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh 
Gia Lai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, hạt tiêu, trà. 

 

 
(210) 4-2016-08162 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A19.11.11; A19.11.25 
(591) Ghi, trắng, đỏ 
(731) IT'S SKIN CO., LTD  (KR) 

(Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, the Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; đại lý buôn 

bán mỹ phẩm; tổ chức điều hành buôn bán mỹ phẩm; cửa hàng bán buôn bộ mỹ phẩm; 
cửa hàng bán lẻ bộ mỹ phẩm; cửa hàng bán buôn chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; cửa 
hàng bán lẻ chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; cửa hàng bán buôn hộp mỹ phẩm loại xách 
tay (có sẵn mỹ phẩm bên trong); cửa hàng bán lẻ hộp mỹ phẩm loại xách tay (có sẵn mỹ 
phẩm bên trong); xúc tiến bán hàng liên quan đến làm đẹp. 
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(210) 4-2016-08163 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.7 
(591) Ghi, trắng, đỏ 
(731) IT'S SKIN CO., LTD  (KR) 

(Nonhyeon-dong) 634, Eonju-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, the Republic of 
Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn mỹ phẩm; cửa hàng bán lẻ mỹ phẩm; đại lý buôn 

bán mỹ phẩm; tổ chức điều hành buôn bán mỹ phẩm; cửa hàng bán buôn bộ mỹ phẩm; 
cửa hàng bán lẻ bộ mỹ phẩm; cửa hàng bán buôn chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; cửa 
hàng bán lẻ chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; cửa hàng bán buôn hộp mỹ phẩm loại xách 
tay (có sẵn mỹ phẩm bên trong); cửa hàng bán lẻ hộp mỹ phẩm loại xách tay (có sẵn mỹ 
phẩm bên trong); xúc tiến bán hàng liên quan đến làm đẹp.  

 

 
(210) 4-2016-08164 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CLEANPRO EXPRESS SDN BHD  

(MY) 
No.24, Jalan Puchong Permai 2, Taman 
Puchong Permai, 47100 Puchong, 
Selangor, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ cung cấp các tiện nghi dùng để giặt và giặt khô, cụ thể là, máy giặt, 

máy vắt cho đồ giặt, thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện, ván để giặt, túi dùng để giặt 
hàng dệt kim, cho thuê máy sấy quần áo, cho thuê thiết bị giặt; dịch vụ giặt là tự phục vụ, 
dịch vụ giặt là.  

 

 
(210) 4-2016-08165 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.5.2 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Toàn Cầu  (VN) 
188 Thống Nhất, phường Phương Sài, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; khoáng chất và vitamin bổ sung cho 
thực phẩm; kẹo dùng cho mục đích y tế.  
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Nhóm 35: Mua bán, dược phẩm, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, vali, cặp, túi 

xách, quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, đồ uống (rượu, bia, nước khoáng, nước 

tinh khiết, nước giải khát), phân bón, vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, hàng lưu niệm, 

hàng thủ công mỹ nghệ, tác phẩm nghệ thuật (trừ đồ cổ), đồng hồ, mắt kính, máy ảnh, 

phim ảnh và vật liệu ảnh, bánh kẹo, mứt, bột, ca cao, sô-cô-la, thịt, cá, thủy sản, rau quả, 

sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-08166 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Phúc Tín Phát  
(VN) 
222 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; đầm bầu, áo khoác [trang phục], nón giầy. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán quần, áo đầm bầu, áo khoác, khăn quàng cổ, giày. 

nón, tất, dép, găng tay. 
 

 
(210) 4-2016-08167 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 15.7.1; A26.11.8; 26.3.1; A26.11.9 

(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển. 

(731) Công ty cổ phần thiết bị công 
nghiệp Tín Đạt   (VN) 
Lầu 10, số 137 Lê Quang Định, phường 

14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 20: Kệ để cất trữ hoặc lưu kho hàng hóa; giá chứa hàng hóa; kệ chứa hàng dạng 

tấm sàn; tấm nâng hàng để chuyên chở không bằng kim loại (pallet); xe đẩy tay [đồ đạc]; 

tủ có khóa (tủ locker). 

 

Nhóm 35: Mua bán kệ để cất trữ hoặc lưu kho hàng hóa, giá chứa hàng hóa, kệ chứa hàng 

dạng tấm sàn, tấm nâng hàng để chuyên chở (pallet), xe đẩy tay [đồ đạc], tủ có khóa (tủ 

locker); mua bán xe đẩy mua hàng, xe đẩy tay (để chuyển hàng). 
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(210) 4-2016-08168 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH tổng hợp Nam 

Đô  (VN) 
209/6/21 Nguyễn Văn Lượng, phường 
10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2016-08169 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh dương
(731) Công ty TNHH tổng hợp Nam 

Đô  (VN) 
209/6/21 Nguyễn Văn Lượng, phường 
10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2016-08170 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xúc tiến 
thương mại Tân á   (VN) 
Căn hộ 767, nhà H15, TT Tân Mai, ngõ 
147, đường Tân Mai, phường Tân Mai, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: thiết bị kéo rèm cửa bằng điện; máy rửa bát đĩa; thiết bị 

đóng, mở cửa bằng điện; quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; máy lọc; máy xay. 
 

Nhóm 09: Dây dẫn điện; bảng điều khiển (điện); máy đếm và phân loại tiền; máy tính; 
thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử.  

 

Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí; dụng cụ nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết 
bị nấu nướng; đèn điện; thiết bị sấy; hệ thống và thiết bị sấy khô. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; dụng cụ dùng để vệ sinh; bộ 
đồ ăn; đồ sứ để chứa đựng; giàn phơi đồ đã giặt.  
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(210) 4-2016-08171 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.6.25; 2.9.4; A11.3.7; A11.1.6 

(591) Đỏ, đỏ cam, da cam, vàng, xanh dương, 

ghi xám, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
thực phẩm Quốc Tế   (VN) 
Số 01 đường 41, phường Bình Trưng 

Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì chính (bột ngọt).  

 
 

(210) 4-2016-08172 (220) 29.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.5.1; 26.4.2; 26.4.10 

(591) Ghi xám, ghi xám nhạt, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phát triển P&K   (VN) 
405/28/22 Thống Nhất, phường 11, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà).  
 

 
(210) 4-2016-08173 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.4.6; 26.4.7 

(591) Xanh, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Sản Xuất 
Thương Mại Quốc Tế Hoàng 
Phát   (VN) 
51 Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, 

thành Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu chống rỉ sét và bôi trơn; dầu tẩy bình xăng con; dầu súc téc xăng dầu; dầu 

súc két nước; dầu súc trong lòng máy.  
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(210) 4-2016-08176 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vùng Đất Nga  (VN) 
Số nhà 17B, ngách 189/31, ngõ 189, phố 
Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn; dầu hoa hướng dương cho thực phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-08178 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.6; 25.1.6; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học công 
nghệ sức khỏe và môi trường 
Lan Anh  (VN) 
Khu Chợ Cánh, thị trấn Hương Canh, 
huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-08179 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan  (VN) 
Lan Vinh Đội 7, thôn Trát Cầu, xã Tiền 
Phong, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Bộ đồ giường (đệm, đệm lò xo, gối).  
 

Nhóm 24: Khăn trải bàn và trải giường; vải dệt và các loại vải phủ dùng cho gia đình.  
 

 
(210) 4-2016-08182 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.15.1; A1.1.10; A1.1.5; 26.15.15 
(731) Công ty TNHH cà phê Đại Hùng 

Phát   (VN) 
2 Nguyễn Ngọc Nhựt, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê, chè (trà), ca cao. 
 

 
(210) 4-2016-08183 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
xây dựng & thương mại Bảo 
Tín  (VN) 
Số 364 Quang Trung, phường La Khê, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 35: Mua bán hệ thống và thiết bị vệ sinh, bồn rửa mặt (lavabo), chậu rửa inốc (thiết 

bị vệ sinh), sen tắm nóng lạnh, vòi lavabo rửa mặt, phụ kiện phòng tắm, vòi xịt toilet, bình 

nóng lạnh dùng điện, mặt gương soi trang trí, bệt xí vệ sinh, bồn tắm thường, bồn tắm mát 
xa, bồn tiểu, bồn cầu, vòi nước của thiết bị vệ sinh và bình tắm xông hơi. 

 

 
(210) 4-2016-08184 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư A&B 
Việt Nam  (VN) 
Số 45, phố Nguyễn Sơn, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả 

và nước ép hoa quả; nước uống tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y 

tế). 
 

 
210) 4-2016-08185 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1; 25.12.1 

(591) Xanh, cam, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cốc Cốc  (VN) 
Phòng 1202, tầng 12, tòa nhà HITTC, 

185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; thông tin kinh doanh; dịch vụ 

quảng cáo trực tuyến trên mạng internet. 
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(210) 4-2016-08186 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.15; 26.3.1; 26.13.1 
(591) Xanh lá, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cốc Cốc   (VN) 
Phòng 1202, tầng 12, tòa nhà HITTC, 
185 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy tính có thể tải về; phần mềm máy tính (ghi sẵn); 

chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); chương trình máy vi tính, ghi 
sẵn.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; giới thiệu, trưng bày sản phẩm; thông tin kinh doanh; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến trên mạng internet. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ bản đồ; lập trình máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; 
thiết kế phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-08187 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Hoàng Ngân  (VN) 
Số nhà 37F2 khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; túi xách tay; ví tiền - túi cầm tay cho phụ nữ; ba lô; vali; túi thể thao. 

 

 
(210) 4-2016-08189 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) 1. Văn Sĩ Thi   (VN) 
Số 116/6 Thiên Phước, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Công ty TNHH Ngôi Sao Trẻ 
Thơ   (VN) 
Tầng 1, số 02 Đồng Khởi, KP8, phường 
Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 28: Xe đẩy chân [đồ chơi]; giày trượt pa-tanh; giầy trượt có bánh xe; ván nhún 
[dụng cụ thể thao]; xe cộ đồ chơi; đồ chơi. 

 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn 
người tiêu dùng]. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; cho thuê thiết bị 
trò chơi; cho thuê đồ chơi; công viên vui chơi giải trí. 

 

 
(210) 4-2016-08190 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A24.17.12 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Mai Đặng Hồng Phượng  (VN) 
26/14C3 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nhạc cụ; thiết bị giải trí; nghe nhìn. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cho thuê đồ trang trí sân khấu biểu diễn; cung cấp tiện nghi 
giải trí; giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ [giải trí hoặc giáo dục]; đào tạo thực hành; cho thuê 
thiết bị âm thanh; dịch vụ viết bản phối khi âm nhạc; tổ chức và điều khiển buổi hòa nhạc; 
huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ điều chỉnh nhạc; sản xuất nhạc. 

 

 
(210) 4-2016-08191 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Oanh Phát  (VN) 
Số 51 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước xức tóc; xà phòng; kem làm 
trắng da. 

 

 
(210) 4-2016-08192 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Oanh Phát   (VN) 
Số 51 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước xức tóc; xà phòng; kem làm 

trắng da. 
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(210) 4-2016-08194 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.2; 1.1.14; A26.11.8 
(591) Hồng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Đức Nam  (VN) 
Số 4, ngõ 252/115 Tây Sơn, phường 
Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; sản xuất phim quảng cáo; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng 

cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân 
sự.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; giảng dạy; sản xuất phim [trừ phim quảng cáo]; sản 
xuất các chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất chương trình biểu diễn; trình 
diễn các buổi biểu diễn trực tiếp. 

 

 
(210) 4-2016-08195 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7/2 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 

 

 
(210) 4-2016-08196 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại Đầu 
tư và Phát triển Kỹ thuật  
(VN) 
Số 7/2 Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
 

 
(210) 4-2016-08197 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE 

LELAND STANFORD JUNIOR 
UNIVERSITY  (US) 
Bldg.170, Third Floor, Main Quad, 
Stanford, CA, U.S.A. 94305-2038 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ hướng dẫn và đào tạo về giáo dục và giảng dạy với trình độ 

sinh viên chưa tốt nghiệp, đã tốt nghiệp, sau đại học và trình độ chuyên nghiệp; cung cấp 

các hoạt động đào tạo, giải trí, thể thao và văn hóa; dịch vụ trường đại học; dịch vụ phát 

triển chương trình giảng dạy; tổ chức các buổi hội thảo và bài giảng. 
 

 
(210) 4-2016-08198 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) MIURA CO., LTD.  (JP) 

7, Horie-cho, Matsuyama-shi, Ehime, 

Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chất tẩy rửa (không phải là chất tẩy rửa dùng trong hoạt động sản 

xuất và chất tẩy rửa y tế); chất tẩy rửa cho máy móc; chất tẩy rửa cho máy và thiết bị y tế. 

 

Nhóm 09: Máy và dụng cụ đo hoặc thử nghiệm; máy và thiết bị viễn thông; máy, thiết bị 

điện tử và các bộ phận của chúng; thiết bị lấy mẫu khí thải phân tích; dụng cụ lấy mẫu 

phân tích; thiết bị và hệ thống kiểm soát nồi hơi; thiết bị và cột sắc ký; thiết bị để kiểm tra 

chất lượng nước; thiết bị đo chất lượng nước; thiết bị phân tích chất lượng nước.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị và cột sắc ký; sửa chữa 

hoặc bảo dưỡng thiết bị điều hòa không khí; sửa chữa hoặc bảo dưỡng lò đốt rác thải cho 

mục đích công nghiệp; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị tiệt trùng nước; sửa chữa hoặc 

bảo dưỡng hệ thống sản xuất nước tinh khiết; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị làm sạch; 

sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị khử trùng; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị xử lý nước 

(bao gồm cả hệ thống quản lý nước dằn tàu); sửa chữa hoặc bảo dưỡng bộ nạp hóa chất; 

sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị kiểm tra chất lượng nước; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết 

bị đo chất lượng nước; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị phân tích chất lượng nước; sửa 

chữa hoặc bảo dưỡng hệ thống sấy khô; sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị dùng để tách 

khí. 

 

Nhóm 42: Thiết kế máy, thiết bị, dụng cụ (bao gồm cả bộ phận của chúng) hoặc hệ thống 

gồm các máy, thiết bị và dụng cụ đó; thiết kế, lập trình hoặc bảo trì chương trình máy 

tính; cung cấp chương trình máy tính; đo hoặc phân tích hóa chất, chất lượng nước và đất; 

đánh giá chất lượng nước; hướng dẫn về cải thiện chất lượng nước; cung cấp thông tin về 

chất lượng nước; cho thuê máy và thiết bị đo và kiểm tra; cho thuê thiết bị khử trùng; điều 

khiển từ xa và giám sát từ xa các điều kiện hoạt động của hệ thống nồi hơi thông qua việc 

sử dụng mạng thông tin liên lạc và cung cấp thông tin về chúng. 
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(210) 4-2016-08199 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang  (VN) 

P2506, CT4, khu đô thị The Pride Hải 
Phát, đường Lê Văn Lương, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép thời trang; ca vát; mũ nón; bít tất; váy.  
 

 
(210) 4-2016-08200 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A15.9.11 
(591) Đỏ tươi, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất thiết bị điện 
Lobotech  (VN) 
Số 16, ngõ 37, phố Đông Tác, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện UPS; bộ kích điện; tủ sạc ắc quy; bình ác quy; bộ biến đổi tần số.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: bộ lưu điện UPS, bộ kích 
điện, tủ sạc ắc quy, bình ắc quy, bộ biến đổi tần số.  

 

 
(210) 4-2016-08201 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A15.9.11 
(591) Đỏ tươi, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất thiết bị điện 
Lobotech  (VN) 
Số 16, ngõ 37, phố Đông Tác, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ lưu điện UPS; bộ kích điện; tủ sạc ắc quy; tủ phân phối điện; bình ác quy; 

bộ biến đổi tần số.  
 

Nhóm 35: Buôn bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: bộ lưu điện UPS, bộ kích 
điện, tủ sạc ắc quy, tủ phân phối điện, bình ắc quy, bộ biến đổi tần số.  
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(210) 4-2016-08202 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.9 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ đậm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàng Thành  
(VN) 
Số 254, Nguyễn Thị Hạnh, phường 6, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 29: Các loại hạt đã qua chế biến cụ thể là: hạt điều, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt 

đậu phộng, hạt mắc ca.  
 

 
(210) 4-2016-08203 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh duơng, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH hoá chất kỹ 
thuật Kim Phong  (VN) 
144 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người 

tiêu dùng); cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web.  
 

 
(210) 4-2016-08204 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Healthy Beauty  (VN) 
Gian 8-9 trung tâm phân phối dược phẩm 
Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-08205 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Healthy Beauty  (VN) 
Gian 8-9 trung tâm phân phối dược phẩm 
Codupha, 334 Tô Hiến Thành, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-08206 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; A26.4.24 
(591) Đen, xanh, xám, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 
TÚ  (VN) 
416 Bình Quới, phường 28, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện (nhà hàng ăn 
uống, hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách hàng).  

 

 
(210) 4-2016-08207 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần PTG Việt Nam  
(VN) 
E70 đường Phú Thuận, khu Nam Long, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa và cửa sổ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng 

kim loại cho cửa và cửa sổ.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2016-08208 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.9; 26.4.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần PTG Việt Nam  
(VN) 
E70 đường Phú Thuận, khu Nam Long, 
phường Phú Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa và cửa sổ bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng 
kim loại cho cửa và cửa sổ.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ.  
 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất, ngoại thất.  
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(210) 4-2016-08209 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A25.7.22; 25.7.20; A25.7.8; 26.15.9; 

A25.7.3 

(591) Xanh đậm, đỏ, da cam, nâu 

(731) IDEALISM INDUSTRIES FZE   (AE) 

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, 

Ras Al Khaimah, United Arab Emirates  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 04: Than củi; than bánh.  
 

 
(210) 4-2016-08210 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH nước giải khát 
Đông Dương Việt Nam    (VN) 
Số 10 phố Hoà Mã, phường Phạm Đình 

Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; các loại đồ uống không có cồn.  

 

Nhóm 33: Rượu và đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2016-08211 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Trần Văn Lâm  (VN) 
Tầng 8 tòa nhà SANNAM, số 78 phố 

Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận 

Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ châu báu; đồ trang sức; đồ kim hoàn; đồng hồ đeo tay; đồng hồ bỏ túi.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; ví bỏ túi; vali; ba lô; cặp da.  
 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày, dép; khăn quàng cổ; thắt lưng da (trang phục).  
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(210) 4-2016-08213 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A2.1.23; A2.1.16; 2.1.8 

(591) Xanh dương, đỏ cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ chuyển 
phát nhanh Tín Phát  (VN) 
Số 78, ngõ 317, phố Tây Sơn, phường 

Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Chuyển phát nhanh thư tín, báo chí, bưu kiện; vận chuyển đồ đạc; dịch vụ giao 

hàng; bãi đỗ xe; vận chuyển hành khách; chuyển phát hoa; dịch vụ, vận chuyển hàng hóa 

và đóng gói hàng hóa; dịch vụ chuyển nhà; môi giới vận tải; vận chuyển tích trữ rác; dịch 

vụ lưu kho; hoạt động cứu hộ (vận tải); dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho thuê kho 

lạnh giữ thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-08214 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.4.4 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Xuân 
Hồng  (VN) 
Số 86 tổ 13, ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh 

Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Tinh bột khoai mì; bột ngũ cốc; bột mì; gạo.  
 

 
(210) 4-2016-08215 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
EN YA  (VN) 
30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-08216 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 25.1.6 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AMERICAN 
FURNITURE SHOWROOM  (VN) 
Phòng A1-00,01, toà nhà Sarimi, khu đô 
thị Sala, số 10 đường Mai Chí Thọ, 
phường An Lợi Đông, quận 2, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ nội thất (giường tủ, bàn ghế, sofa, gương), thảm, đệm, chăn, 
màn, rèm, ga trải giường, gối; mua bán đồ điện gia dụng (quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun 
nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc) đèn và bộ đèn 
điện; mua bán đồ trang trí nội thất (khung tranh; đồng hồ; tượng; hoa giả); mua bán hàng 
gia dụng (gốm, sứ, thủy tinh).  

 

(210) 4-2016-08217 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp; hoá chất dùng cho nông nghiệp; hoá chất để 
bảo quản thực phẩm; hoá chất dùng cho công nghiệp; hoá chất dùng cho lâm nghiệp; hoá 
chất dùng cho nghề làm vườn (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng); hoá chất dùng cho nhiếp ảnh; hợp chất chữa cháy; phân bón; chất để thuộc 
da, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; các loại nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo 
dạng thô. 

 

 
(210) 4-2016-08218 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc nhuộm; sơn mài; kim loại dạng lá dùng cho họa sĩ, người làm nghề trang 

trí, người làm nghề in và nghệ sĩ; thuốc cắn màu; sơn; chất bảo quản gỗ; mực in; nhựa tự 
nhiên dạng thô; vecni.  
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(210) 4-2016-08219 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để mài mòn; chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chế phẩm làm 

sạch; mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; tinh dầu; nước xức tóc; nước hoa; chất để đánh 

bóng; chất để tẩy dầu mỡ; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-08220 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, lndonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến, chất để thấm hút bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và mỡ 

công nghiệp, dầu công nghiệp, chất bôi trơn, hợp chất làm thấm ướt và kết dính bụi, bấc.  
 

 
(210) 4-2016-08221 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, lndonesia  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, chất tẩy uế, 

thực phẩm cho em bé, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, dược phẩm, cao dán, chế phẩm vệ sinh 

thú y, vật liệu để in dấu răng.  
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(210) 4-2016-08222 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.7.17; 3.1.16; 4.3.1 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, lndonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường, vật dụng nhỏ làm bằng sắt, vật liệu bằng kim loại, quặng kim 
loại, ống dẫn bằng kim loại, két sắt an toàn, cấu kiện bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-08224 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, lndonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 08: Dao kéo, dĩa, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), dao cạo, vũ khí đeo cạnh 
sườn (không phải súng), thìa.  

 

 
(210) 4-2016-08226 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 10: Chân tay giả, mắt giả, thiết bị nha khoa, vật dụng chỉnh hình y tế, thiết bị phẫu 
thuật, vật liệu để khâu vết thương. 

 

 
(210) 4-2016-08227 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, bật lửa, bóng đền, thiết bị đốt nóng, thiết bị tạo hơi, thiết bị 

vệ sinh, thiết bị thông gió, 
 

 
(210) 4-2016-08228 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Bánh xe, lốp bánh xe, xe đẩy trẻ em, bàn đạp xe đạp, mái chèo, thiết bị châm 

thuốc trên xe ô tô. 
 

 
(210) 4-2016-08229 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 13: Tên lửa đạn dược, chất nổ, súng, pháo hoa, pháo đốt.  
 

 
(210) 4-2016-08230 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Dụng cụ bấm giờ; sản phẩm được bọc bằng kim loại quý, cụ thể là kẹp cài 

caravat, ghim cài, trâm cài đầu, đồng hồ, đồ trang sức; kim loại quý và hợp kim của 

chúng; đá quý. 
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(210) 4-2016-08231 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  
 

 
(210) 4-2016-08232 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 16: Vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, cụ thể là dụng cụ vẽ, tập giấy vẽ, bảng vẽ, vở 

viết hoặc vẽ, chất dính dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu để đóng sách, 

bìa cứng, hộp làm bằng bìa cứng, đồ dùng hướng dẫn (trừ thiết bị hướng dẫn), đồ dùng 

văn phòng (trừ đồ đạc), bút lông để vẽ, giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn giấy, ảnh 

chụp, vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, ấn phẩm, chữ in, bản in đúc, văn phòng phẩm, đồ 

dùng giảng dạy, máy chữ. 
 

 
(210) 4-2016-08234 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; sản phẩm bằng da, cụ thể là: ví, túi cầm tay cho phụ nữ, túi du 

lịch, hòm bằng da, bao để móc chìa khóa; dây cương; rương; da, lọng; yên cương; túi du 

lịch; va li; ô; gậy chống; roi. 
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(210) 4-2016-08235 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 19: Asphan (nhựa đường), vật liệu xây dựng, đài kỷ niệm không bằng kim loại, hắc 

ín, bitum (nhựa rải đường). 
 

 
(210) 4-2016-08236 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 20: Hổ phách, nút li-e, đồ đạc trong nhà, sừng động vật, ngà voi, đá bọt, gương, xà 

cừ dạng thô, khung ảnh, sậy, vỏ sò, phiến sừng ở hàm cá voi, đồ đan lát làm từ cây liễu 

gai. 
 

 
(210) 4-2016-08237 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Nam Đại Thành  
(VN) 
416-418-420 Lý Thường Kiệt, phường 7, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 17: ống dẫn nước bằng nhựa mềm.  
 

Nhóm 19: ống dẫn nước bằng nhựa cứng.  
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(210) 4-2016-08238 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HCL  (VN) 
Số 12 ngõ 104/3 phố Định Công, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Van dùng cho ống dẫn nước bằng kim loại; vòi dùng cho ống dẫn nước bằng 

kim loại; khớp nối dùng cho ống dẫn nước bằng kim loại; cút nối dùng cho ống dẫn nước 

bằng kim loại (hình chữ U, T, gấp khúc); ống dẫn nước bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-08239 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HCL  (VN) 
Số 12 ngõ 104/3 phố Định Công, phường 

Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Van dùng cho ống dẫn nước bằng kim loại; vòi dùng cho ống dẫn nước bằng 

kim loại; khớp nối dùng cho ống dẫn nước bằng kim loại; cút nối dùng cho ống dẫn nước 

bằng kim loại (hình chữ U, T, gấp khúc); ống dẫn nước bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-08240 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A2.3.16; 2.3.9; 2.3.30 

(591) Xanh lá, cam, tím, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Trung tâm Xúc tiến Du lịch 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
140 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
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(210) 4-2016-08241 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 21: Vật liệu dùng làm bàn chải, bàn chài; vải để lau chùi, vải để lau sàn nhà, dụng 

cụ lau chùi: lược và bọt biển; thủy tinh thô và hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong 

xây dựng, ly (cốc), đồ pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh); dụng cụ và đồ chứa dùng cho 

gia đình hoặc bếp nóc (không làm từ kim loại quý); đồ sứ để chứa đựng, đồ bằng đất nung 

để chứa đựng; sợi thép rối. 
 

 
(210) 4-2016-08243 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 23: Chỉ và sợi dùng để dệt.  
 

 
(210) 4-2016-08244 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường, khăn trải bàn, vải, chăn, khăn bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng 

vải, khăn trải bàn (không bằng giấy). 
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(210) 4-2016-08245 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2016-08246 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 26: Hoa giả, khuy áo, móc, đăng ten, đồ để thêu trang trí, kim khâu và kim băng, 
ruy băng, dải viền để trang trí quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-08247 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo, tấm thảm, vải sơn lót sàn nhà, tấm phủ sàn, thảm, bức 
trướng treo tường không bằng sợi dệt. 

 

 
(210) 4-2016-08248 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, trò chơi, dụng cụ thể dục.  
 

 
(210) 4-2016-08249 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn, trứng, cá đã chế biến, hoa quả đã chế biến, mứt ướt, nước quả nấu 

đông, thịt, chất chiết ra từ thịt, sữa, sản phẩm sữa, gia cầm.  
 

 
(210) 4-2016-08250 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.17; 3.1.4; 4.3.1; 3.1.16; 3.1.1 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); sô cô la; ca cao; bánh quy; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sơ ngũ cốc; kẹo; bánh mứt kẹo; gia vị; bánh ngọt; xốt (gia vị); bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2016-08251 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; quả tươi; hạt [hạt giống]; động vật sống; mạch nha; hoa 

tươi; cây trồng; hạt giống. 
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(210) 4-2016-08252 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga;, bia; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ 

uống); đồ uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống xi rô dùng cho đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-08253 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia.  
 
 

(210) 4-2016-08254 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 34: Gạt tàn không làm bằng kim loại xì gà; thuốc hút; bật lửa dùng cho người hút; 
diêm; đồ dùng cho người hút thuốc. 

 

 
(210) 4-2016-08255 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 4.3.1; 3.7.17 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý và tổ chức kinh doanh văn phòng, điều hành kinh doanh, 

điều hành văn phòng. 
 

 
(210) 4-2016-08256 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 36: Tài chính; bảo hiểm; tiền tệ; bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-08259 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.1.1; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói, dịch vụ vận tải, dịch vụ cất giữ hàng hóa, dịch vụ du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-08260 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu. 
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(210) 4-2016-08261 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Lamda  (VN) 
171 Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08262 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.5.15 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Sản phẩm Thiên 

nhiên Nhật Bản  (VN) 
Lô 35, khu QHDC B, bắc sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08263 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH Sản phẩm Thiên 

nhiên Nhật Bản  (VN) 
Lô 35, khu QHDC B, bắc sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như, vật tư y tế tiêu hao như, mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-08264 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.3.6; A5.5.20; 3.9.1 

(591) Đen, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
thiên nhiên Song An  (VN) 
Biệt thự C3-N08B, khu đô thị mới Dịch 

Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa rửa mặt; xà phòng; chất tẩy rửa 

không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-08265 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển thương mại Minh 
Quanh Minh  (VN) 
Số 26, ngõ 312 Kim Giang, phường Đại 

Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-08266 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phú Thái   (VN) 
Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 
Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08267 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical   (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho 
mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08268 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-08269 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08270 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08271 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-08272 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

United Spot Medical  (VN) 
124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-08273 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Mỹ Việt   (VN) 
Số 169 phố Hàng Bông, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép; thép hợp kim; thép không hợp kim; thép cán nóng; thép cán nguội; thép 

mạ kẽm (tôn kẽm); thép mạ nhôm kẽm (tôn mạ nhôm kẽm); thép phủ sơn (tôn mạ màu); 
ống thép; hộp thép; xà gồ bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm lợp kim 
loại (tôn lợp mái); vách tường bằng kim loại; khung xương trần nhà bằng kim loại; kết cấu 
nhà thép tiền chế; nhà lắp ghép bằng kim loại; tấm kim loại cách âm cách nhiệt (dùng để 
lợp mái, vách ngăn, tường, trần).  

 

 
(210) 4-2016-08274 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; 7.3.11; 7.1.24 
(591) Xanh, trắng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần địa ốc Thắng 
Lợi  (VN) 
340 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Bán buôn (kinh doanh) bất động sản; quản lý bất động sản.  
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(210) 4-2016-08275 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại thép Phú Thành  
(VN) 
Thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất An 
(INVESTONE) 

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp bằng tôn; tôn lợp nhà. 
 

Nhóm 17: Tôn PU cách nhiệt; xốp cách nhiệt. 
 

 
(210) 4-2016-08276 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 15.7.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại thép Phú Thành  
(VN) 
Thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá, huyện 
Thạch Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất An 
(INVESTONE) 

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm thép: thép ống, thép lá cuộn, hợp kim thép, lưới thép; tôn mạ 

kẽm; tôn mạ mầu; tôn PU bằng kim loại. 

 
Nhóm 40: Gia công thép các loại; gia công tôn. 

 

 
(210) 4-2016-08277 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 25.1.25; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Cty TNHH một thành viên 
nghệ thuật Trúc Chỉ Việt Nam  
(VN) 
5 Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, thành 
phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn bàn; đèn tường; đèn trần; đèn chùm; đèn lồng. 

 
Nhóm 16: Tranh ảnh từ giấy; tranh vẽ từ giấy; tranh đồ họa từ giấy; tranh trang trí từ giấy. 
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Nhóm 18: Túi; ví; ô (dù); túi xách. 
 

Nhóm 20: Quạt dùng cho cá nhân [không dùng điện]; bình phong [đồ đạc]. 
 

Nhóm 21: Đèn nến. 
 

 
(210) 4-2016-08280 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giải trí, đào tạo, tổ chức các hoạt động thể thao và 

văn hóa. 
 

 
(210) 4-2016-08282 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, căng tin, khách 

sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, nhà hàng ăn uống, quán rượu nhỏ, cung cấp 
đồ ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện, cung cấp chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2016-08283 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, chăm sóc sắc đẹp, vệ sinh, dịch vụ y tế, dịch vụ thú y. 
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(210) 4-2016-08284 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.4; 3.1.16; 3.7.17; 4.3.1 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 45: Cho thuê quần áo, tư vấn về sở hữu trí tuệ, dịch vụ pháp lý, dịch vụ nghiên cứu 

pháp luật, vệ sĩ cho cá nhân. 
 

 
(210) 4-2016-08285 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.21; 3.1.1; A1.5.3; 24.15.1; 26.5.1 
(591) Xanh tím than, xanh dương đậm, xanh 

dương, xanh lam, vàng đồng, trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng trong công nghiệp, hóa chất dùng cho nông nghiệp, hóa chất để 
bảo quản thực phẩm, hóa chất dùng cho công nghiệp, hóa chất dùng cho lâm nghiệp, hóa 
chất dùng cho nghề làm vườn, hóa chất dùng cho nhiếp ảnh, hợp chất chữa cháy, phân 
bón, chất để thuộc da, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại, các loại nhựa nhân tạo 
dạng thô, chất dẻo dạng thô. 

 

 
(210) 4-2016-08286 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh tím than, xanh dương đậm, xanh 

dương, xanh lam, vàng đồng, trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm dùng để nhuộm, sơn mài, kim loại dạng lá dùng cho họa sĩ, người 

làm nghề trang trí, người làm nghề in và nghệ sĩ; chế phẩm cắn màu, sơn; chất bảo quản 
gỗ; mực in; nhựa tự nhiên dạng thô; vecni. 
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(210) 4-2016-08287 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 24.15.1; 26.5.1; A25.7.21 
(591) Xanh tím than, xanh dương đậm, xanh 

dương, xanh lam, vàng đồng, trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để mài mòn, chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt, chế phẩm làm 

sạch, mỹ phẩm, chế phẩm đánh răng, tinh dầu, nước xức tóc, nước hoa, chất để đánh 
bóng, chất để tẩy dầu mỡ, xà phòng. 

 

 
(210) 4-2016-08288 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; A25.7.21; 24.15.1 
(591) Xanh tím than, xanh dương đậm, xanh 

dương, xanh lam, vàng đồng, trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến, chất để thấm hút bụi, nhiên liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và mỡ 

công nghiệp, dầu công nghiệp, chất bôi trơn, hợp chất làm thấm ướt và kết dính bụi, bấc. 
 

 
(210) 4-2016-08289 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; A25.7.21; 24.15.1 
(591) Xanh tím than, xanh dương đậm, xanh 

dương, xanh lam, vàng đồng, trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế, chất tẩy uế, 

thực phẩm cho em bé, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, dược phẩm, cao dán, chế phẩm vệ sinh 
thú y, vật liệu để in dấu răng. 
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(210) 4-2016-08290 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường; vật dụng nhỏ làm bằng sắt; vật liệu bằng kim loại; quặng kim 

loại; ống dẫn bằng kim loại; két sắt an toàn; cấu kiện bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-08291 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 07: Nông cụ không thao tác thủ công; đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các 

phương tiện giao thông trên bộ); máy ấp trứng; máy và máy công cụ; các phương tiện 
truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ). 

 

 
(210) 4-2016-08292 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao kéo, dĩa, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), dao cạo, vũ khí đeo cạnh 

sườn, thìa. 
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(210) 4-2016-08293 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 24.15.1; 26.5.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy tính; máy đếm tiền; máy quay phim; thiết bị xử lý dữ liệu; thiết bị điện; 

thiết bị dập lửa; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; vật mang dữ liệu từ tính; dụng cụ đo; dụng cụ 
quang học; dụng cụ nhiếp ảnh; đĩa ghi; dụng cụ báo hiệu; dụng cụ cân. 

 

 
(210) 4-2016-08294 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 24.15.1; 26.5.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 10: Chân tay giả; mắt giả; thiết bị nha khoa; vật dụng chỉnh hình y tế; thiết bị phẫu 

thuật; vật liệu để khâu vết thương. 
 

 
(210) 4-2016-08295 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, bật lửa gaz, bóng đèn, thiết bị đốt nóng, thiết bị tạo hơi, 

thiết bị vệ sinh, thiết bị thông gió. 
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(210) 4-2016-08296 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; A25.7.21; 24.15.1 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 12: Bánh xe, lốp bánh xe, xe đẩy trẻ em, bàn đạp xe đạp, mái chèo, thiết bị châm 
thuốc trên xe ô tô. 

 

 
(210) 4-2016-08297 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; A25.7.21; 24.15.1; 26.5.1 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 13: Tên lửa đạn dược; chất nổ; súng; pháo hoa; pháo đốt.  

 
 

(210) 4-2016-08298 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 
TRADING COMPANY    (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 14: Dụng cụ bấm giờ; sản phẩm được bọc bằng kim loại quý, cụ thể là kẹp cài 

caravat, ghim cài, trâm cài đầu; đồng hồ; đồ trang sức; kim loại quý và hợp kim của 
chúng; đá quý. 
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(210) 4-2016-08299 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.2.1 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ ánh Sao 
Mai  (VN) 
793/51/8 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non. 

 

 
(210) 4-2016-08300 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại XNK Mạnh Cường  
(VN) 
Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; 

phanh cho xe cộ; săm cho lốp xe bơm hơi.  
 

 
(210) 4-2016-08302 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng và đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 16: Vật liệu dùng cho các nghệ sĩ, cụ thể là dụng cụ vẽ, tập giấy vẽ, bảng vẽ, vở 

viết hoặc vẽ, chất dính dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình, vật liệu để đóng sách, 
bìa cứng, hộp làm bằng bìa cứng, đồ dùng hướng dẫn (trừ thiết bị hướng dẫn) đồ dùng văn 
phòng (trừ đồ đạc), bút lông để vẽ, giấy, khăn tay bỏ túi bằng giấy, khăn giấy, ảnh chụp, 
vật liệu bằng chất dẻo để bao gói, ấn phẩm, chữ in, bản in đúc, văn phòng phẩm, đồ dùng 
giảng dạy (trừ thiết  bị giảng dạy), máy chữ.  
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(210) 4-2016-08303 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 17: Amiăng, ống mềm (không bằng kim loại), gôm, gutapercha dùng để cách điện 

cho cáp ngầm, mica, vật liệu bao gói (bằng cao su hoặc chất dẻo), cao su.  
 

 
(210) 4-2016-08304 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 18: Da động vật; sản phẩm bằng da, cụ thể là: ví, túi cầm tay cho phụ nữ, túi du 

lịch, hòm bằng da, bao để móc chìa khóa; dây cương, rương; da, lọng; yên cương; túi du 
lịch; va li; ô; gậy chống; roi.  

 

 
(210) 4-2016-08305 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 19: Asphan (nhựa dường), vật liệu xây dựng không bằng kim loại, đài kỷ niệm 

không bằng kim loại, hắc ín, bitum (nhựa rải đường).  
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(210) 4-2016-08306 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 20: Hổ phách, nút li-e, đồ đạc trong nhà; sừng động vật, ngà voi, đá bọt, gương, xà 

cừ dạng thô, khung ảnh, sậy, vỏ sò, phiến sừng ở hàm cá voi, đồ đan lát làm từ cây liễu 
gai.  

 

 
(210) 4-2016-08307 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Vật liệu dùng làm bàn chải, bàn chải, vải để lau chùi, vải để lau sàn nhà, dụng 

cụ lau chùi, lược và bọt biển; thủy tinh thô và hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong 
xây dựng, ly (cốc), đồ pha lê (đồ chứa đựng bằng thủy tinh); dụng cụ và đồ chứa dùng cho 
gia đình hoặc bếp nóc (không làm từ kim loại quý); đồ sứ để chứa đựng, đồ bằng đất nung 
để chứa đựng; sợi thép rối.  

 

 
(210) 4-2016-08308 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(511)   Nhóm 22: Mái che, lưới, vật liệu đệm lót, sợi dệt dạng thô, dây thừng, bao tải và túi dùng 
để đóng gói, buồm, dây bện, vải dầu (vải bạt), lều (trại) mang đi được.  

 

 
(210) 4-2016-08309 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 23: Chỉ và sợi dùng để dệt.  

 

 
(210) 4-2016-08310 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 24: Khăn phủ giường, khăn trải bàn, vải, chăn, khăn bằng vải, khăn tay bỏ túi bằng 

vải, khăn trải bàn (không bằng giấy).  
 

 
(210) 4-2016-08311 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 
Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2016-08312 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 26: Hoa giả, khuy áo, móc, đăng ten, đồ để thêu trang trí, kim khâu và kim băng, 

ruy băng, dải viền để trang trí quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-08313 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; 25.7.20 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm cỏ nhân tạo, tấm thảm, vải sơn lót sàn nhà, tấm phủ sàn, thảm, bức 

trướng treo tường không bằng sợi dệt.  
 

 
(210) 4-2016-08314 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Permatang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ câu cá, trò chơi, dụng cụ thể dục.  
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(210) 4-2016-08315 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Permatang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn, trứng, cá đã chế biến, hoa quả đã chế biến, mứt, nước quả nấu đông, 
thịt, chất chiết ra từ thịt, sữa, sản phẩm từ sữa, gia cầm.  

 

 
(210) 4-2016-08316 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Permatang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, sô cô la, ca cao, bánh quy, chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở ngũ cốc, kẹo, bánh mứt kẹo, gia vị, bánh ngọt, xốt (gia vị), bột và chế phẩm 

làm từ ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2016-08317 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 
trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No.3, Permatang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật, quả tươi, hạt, động vật sống, mạch nha, hoa tươi, cây 
trồng.  
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(210) 4-2016-08318 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Permatang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz, bia, đồ uống hoa quả, nước ép hoa quả, nước khoáng (đồ 

uống), đồ uống không có cồn, chế phẩm để làm đồ uống xi rô dùng cho đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-08319 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Permatang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý và tổ chức kinh doanh văn phòng, điều hành kinh doanh, 

điều hành văn phòng.  
 
 

(210) 4-2016-08320 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; 25.7.25 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Permatang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia. 
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(210) 4-2016-08321 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No.3, Permatang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 34: Gạt tàn không làm bằng kim loại, xì gà, thuốc hút, bật lửa dùng cho người hút, 

diêm, vật dụng cho người hút thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-08322 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No.3, Permatang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 36: Tài chính, bảo hiểm, tiền tệ, bất động sản. 
 
 

(210) 4-2016-08323 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.5.2; 2.1.30; 25.1.6 
(591) Nâu, đỏ, trắng, đen, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và phát triển phần 
mềm Cát Việt  (VN) 
Số 5, lô B, tổ 34, phường Dịch Vọng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 

học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển 
năng lượng điện; phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động.  
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(210) 4-2016-08326 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói; dịch vụ vận tải; dịch vụ cất giữ hàng hóa; dịch vụ du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-08327 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý vật liệu.  
 

 
(210) 4-2016-08328 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 

(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 

Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giải trí đào tạo, tổ chức các hoạt động thể thao và văn 

hóa. 
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(210) 4-2016-08330 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu, dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, căng tin, khách 

sạn, khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, nhà hàng, quán rượu nhỏ, cung cấp đồ ăn 
và đồ uống, cung cấp chỗ ở tạm thời. 

 

 
(210) 4-2016-08331 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 
Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, chăm sóc sắc đẹp, vệ sinh, dịch vụ y tế, dịch vụ thú ý.  

 

 
(210) 4-2016-08332 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 45: Cho thuê quần áo, tư vấn về sở hữu trí tuệ, dịch vụ pháp lý, dịch vụ nghiên cứu 

pháp luật, vệ sĩ cho cá nhân. 
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(210) 4-2016-08333 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Mai Nguyên  (VN) 
Lầu 2, Saigon Building, 490A Điện Biên 
Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-08334 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) YE QINGJIAN   (CN) 

China Hangzhou Xiaoshan Yinong 
Hongyang 01 Hao 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Phát triển sở hữu trí tuệ 
IPD (IPD IP DEVELOPMENT 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán máy khâu, máy dệt, máy dệt may, máy may tự động. 
 

 
(210) 4-2016-08335 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ, trắng 
(731) YE QINGJIAN    (CN) 

China Hangzhou Xiaoshan Yinong 
Hongyang 01 Hao 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Phát triển sở hữu trí tuệ 
IPD (IPD IP DEVELOPMENT 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán máy khâu, máy dệt, máy dệt may, máy may tự động. 

 

 
(210) 4-2016-08337 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 25.1.6; 18.3.21 
(591) Trắng, xanh đậm, vàng, đỏ, tím nhạt, ghi

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Phú Giáo  
(VN) 
145 Trần Phú, phường Minh An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ: mô hình tàu thuyền, mô hình máy bay, mô 
hình xe ô tô, mô hình xe mô tô, mô hình xích lô, mô hình đồng hồ mỏ neo, mô hình vô 
lăng, mô hình súng. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng thủ công mỹ nghệ làm từ gỗ: mô hình tàu thuyền, mô 
hình máy bay, mô hình xe ô tô, mô hình xe mô tô, mô hình xích lô, mô hình đồng hồ mỏ 
neo, mô hình vô lăng, mô hình súng. 

 

 
(210) 4-2016-08338 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.1; 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, nâu 

đậm, nâu, nâu nhạt, đen 
(731) Cửa hàng Đức Hưng  (VN) 

Số 24/01 Trần Hưng Đạo, phường Tây 
Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột.  

 

 
(210) 4-2016-08339 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH Hoàng Nhật 

Hồng  (VN) 
Số 373, đường Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tấm nhôm trần.  

 

 
(210) 4-2016-08340 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Văn Duy  (VN) 

Xóm Trung Tiến, thôn Yên Trường, xã 
Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2016-08341 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.21 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Lộc Hà   (VN) 
33/231 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc 

Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-08342 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.1; 26.3.1; A26.3.6 

(591) Đỏ, vàng, nâu, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển An Thái   (VN) 
Lô B03-04 khu công nghiệp Hòa Phú, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-08344 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12 

(591) Nâu đậm, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Wisdom Vina  
(VN) 
Khu ụ Pháo, điểm công nghiệp, xã Đan 

Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khung nhôm kính.  
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(210) 4-2016-08345 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; A1.5.3; 26.5.1; 24.15.1; A25.7.21 
(591) Xanh nước biển, xanh lam, vàng đồng, 

trắng, đen 
(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY  (ID) 
Jalan Pattimura No.3, Pematang Siantar, 
Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc.  

 

 
(210) 4-2016-08346 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; A1.1.10; A1.1.2; A17.2.2 
(731) Công ty TNHH Đức Nhuận   (VN)

77 Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví da; túi xách; ba lô; va li; túi du lịch; cặp.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; cà vạt; thắt lưng (trang phục); khăn choàng (trang 
phục).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: ví da, túi xách, ba lô, va li, túi du lịch, cặp, quần áo, 
giày dép, mũ nón, cà vạt, thắt lưng, khăn choàng.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo (theo đơn đặt hàng của 
người khác).  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-08347 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) DONGGUAN RUIHUI MACHINERY 

MANUFACTURE CO., LTD.   (CN) 
Chuangxing Road, Jinshan Industrial 
Park, Wu Village, Baisha Community, 
Humen Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Bệ máy; máy công cụ; bộ cấp liệu (bộ phận của máy móc); máy ép (máy dùng 
cho mục đích công nghiệp); người máy (máy móc); máy xếp dỡ tự động (máy điều 
khiển).  

 

 
(210) 4-2016-08348 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) SOFT-MOC INC.   (CA) 

1400 Hopkins Street, Units 3 & 4, 
Whitby, L1N 2C3, Ontario, Canada  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, cụ thể là giày, ủng (bốt), xăng-đan và dép.  

 
Nhóm 35: Bán lẻ giày dép trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2016-08350 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.16; 25.1.6; 26.5.1; 26.5.9 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH sản xuất giống 

thủy sản Lộc Tiến Phát   (VN) 
Lô 69A thôn Hòa Thạch, xã An Hải, 
huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Giống thủy sản.  

 
Nhóm 35: Mua bán giống thủy sản; mua bán thủy sản, hải sản.  

 

 
(210) 4-2016-08353 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tây Sơn  
(VN) 
57/6 quốc lộ 1A, ấp Nam Lân, xã Bà 
Điềm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng sứ gồm xí bệt; xí xổm; bồn rửa tay (bộ phận của hệ thống 
vệ sinh); chỗ đi tiểu nam; chỗ đi tiểu nữ. 

 

 
(210) 4-2016-08354 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Xanh 
(731) ANGEL TRADING (CAMBODIA) CO., 

LTD   (KH) 
No. 3115, St. 598, Sangkat Chrang 
Chamreh, Khan Russey Keo, Phnom 
Penh Cambodia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ; tã lót vệ sinh dùng cho người không kiềm chế được; tã lót 
[tã trẻ em]; khăn tã trẻ em [tã lót], quần tã trẻ em [tã lót dạng quần]. 

 

Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán, xuất nhập khẩu, băng vệ sinh phụ nữ, tã lót cho người 
không kiềm chế được, tã lót trẻ em, quần tã trẻ em, khăn tã trẻ em. 

 

 
(210) 4-2016-08355 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 1.15.24; 18.3.23; A1.1.10 
(591) Xám, xanh, hồng, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hải Bình  
(VN) 
30 Võ Hoành, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm dùng trong nông nghiệp (khoáng chất xử lý nước dùng trong nuôi 

trồng thủy sản.  
 

 
(210) 4-2016-08356 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 18.3.23; 26.13.25; A3.9.12; 1.15.24 
(591) Vàng, bạc, xanh, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hải Bình  
(VN) 
30 Võ Hoành, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho 

nuôi trồng thủy sản; chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản; chế phẩm hóa học 

dùng trong thú y thủy sản.  
 

 
(210) 4-2016-08357 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.24; 24.15.21; A25.7.2; 26.13.25 

(591) Cam, xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng, đỏ, vàng 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hải Bình  
(VN) 
30 Võ Hoành, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phầm bổ sung dinh dưỡng dùng cho 

nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản, chế phẩm hóa học 

dùng trong thú y thủy sản.  
 

 
(210) 4-2016-08358 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.9.12; 26.1.2; A1.1.10; A1.1.5; 

A25.7.7 

(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng, đen, bạc 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hải Bình  
(VN) 
30 Võ Hoành, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; chế phầm bổ sung dinh dưỡng dùng cho 

nuôi trồng thủy sản, chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản, chế phẩm hóa học 

dùng trong thú y thủy sản.  
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(210) 4-2016-08359 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.9.1; A5.3.14 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương 

(731) Công ty cổ phần Vegefoods  
(VN) 
58 Phú Thọ, phường 2, quận 11, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở gạo. 
 

 
(210) 4-2016-08360 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15; 1.15.15; 5.7.1; 26.1.1 

(591) Nâu, xanh lá cây, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Lê Thị Bích   (VN) 
Số 11 Nguyễn Lai, phường Khuê Trung, 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê bột; cà phê nước đóng chai.  

 

 
(210) 4-2016-08361 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-08362 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 26.1.1; A26.1.24 
(731) TIANJIN AIRLINES CO., LTD.  (CN) 

No. 1196, Airport Road, Binhai 
International Airport, Tianjin Pilot Free 
Trade Zone (Airport Economic Zone), 
Tianjin, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận tải; thuê phương tiện vận tải; môi giới vận tải 

[gửi hàng hoá]; đóng gói hàng hoá; chuyên chở bằng xe tải; bãi đỗ xe; cất giữ hàng hoá; 
dịch vụ vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 

 
(210) 4-2016-08364 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, vàng, ghi 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh thể dục thể 
thao Bình Hoàng   (VN) 
Số 145B đường Lê Thị Riêng, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-08365 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 1.5.1 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 

Nam  (VN) 
Lô CC1.i.3.1, KĐT Pháp Vân, Tứ Hiệp, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời, máy 
đo, điều khiển kiểm soát chất lượng nước, nước thải không khí.  

 
Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 
ozon và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm nóng 
không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời.  
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Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  
 

 
(210) 4-2016-08366 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.15; 1.5.1 

(591) Xanh da trời, xanh dương nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 
Nam  (VN) 
Lô CC1.i.3.1, KĐT Pháp Vân, Tứ Hiệp, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời, máy 

đo; điều khiển kiểm soát chất lượng nước, nước thải không khí. 

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 

ozon và tia cực tím dùng để khử trùng; thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm nóng 

không khí; máy đun nước dùng năng lượng mặt trời. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  
 

 
(210) 4-2016-08367 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.15; 1.5.1 

(591) Xanh da trời, xanh dương nhạt, trắng 

(731) Công ty cổ phần Karofi Việt 
Nam  (VN) 
Lô CC1.i.3.1, KĐT Pháp Vân, Tứ Hiệp, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và linh kiện sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể là pin mặt trời, máy 

đo, điều khiển kiểm soát chất lượng nước, nước thải không khí. 

 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước và không khí dùng cho gia đình và công nghiệp; máy tạo khí 

ozone và tia cực tím dùng để khử trùng, thiết bị điện gia dụng, cụ thể là máy sưởi làm 

nóng không khí, máy đun nước dùng năng lượng mặt trời. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý nước, không khí.  
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(210) 4-2016-08372 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ, xanh (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bé Vân  (VN) 
Lô 12 khu B17.1 đường Nguyễn Tất 
Thành, phường Thanh Khê Đông, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng; quán ăn tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-08373 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Lệ Hằng   (VN) 
TDP 12, phường Khánh Xuân, thành phố 
Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511)   Nhóm 06: Bồn chứa nước bằng inox.  

 

 
(210) 4-2016-08374 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.3.16; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Sopi   (VN) 
22/9C Đỗ Văn Dậy, ấp Tân Thới 1, xã 
Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Rau củ quả sấy khô.  

 

 
(210) 4-2016-08375 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Kido  (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; mỡ ăn; bơ; pho mát; sữa; rau củ quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu 

chín. 
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(210) 4-2016-08376 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Kido   (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn; mỡ ăn; bơ; pho mát; sữa; rau củ quả được bảo quản phơi khô hoặc nấu 
chín. 

 

 
210) 4-2016-08377 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Võ Sỹ Mỹ  (VN) 

Số 216 ấp 1, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến 
Tường, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu nấu từ gạo; rượu nếp.  
 

 
(210) 4-2016-08378 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực  (VN) 
B27 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 26: Khóa kéo. 
 

 
(210) 4-2016-08379 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực  (VN) 
B27 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ 
Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 26: Khóa kéo. 
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(210) 4-2016-08380 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 24.15.21; 26.3.1; 2.9.8 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, nâu 

đậm, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Bằng Văn Hai  (VN) 
Thôn Bãi Chè, xã Quý Sơn, huyện Lục 
Ngạn, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép. 

 

 
(210) 4-2016-08381 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.3.1; A3.3.17; 1.15.5; A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

da trời, hồng, đỏ, vàng, cam, trắng 
(731) Cơ sở Nhật Tiến  (VN) 

89/22/20 Phan Anh, khu phố 12, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy như: đồ gác chân dùng cho xe máy, tay cầm dùng cho xe 

máy, cục giảm sóc (bố đùm), má phanh (bố thắng), gương chiếu hậu dùng cho xe máy. 
 

 
(210) 4-2016-08382 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh Tuyết Nhi  (VN) 

98 Đô Đốc Lộc, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  

 

 
(210) 4-2016-08383 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-08384 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A26.4.6; 24.13.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(731) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND 

B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 Le Amersfoort, the 

Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-08385 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) JOY UNIVERSAL LIMITED  (VG) 

OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road 

Town, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm đánh răng; mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; xà 

phòng. 
 

 
(210) 4-2016-08386 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; A14.1.2; 26.13.25 

(731) UNS INVESTMENT CO., LTD.  (TW) 

24F., No. 12, Bo'ai 3rd Rd., Zuoying 

Dist., Kaohsiung City 813, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Căng tin; nhà hàng ăn uống; phòng trà; dịch vụ cửa hàng cà phê do nhà hàng 

thực hiện; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; cửa hàng đồ uống 

nóng và lạnh do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2016-08387 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư và Phát 
triển Miền Bắc   (VN) 
Km44+409, quốc lộ 38, thôn Đỗ 

Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Van [bộ phận của máy]; van áp lực [bộ phận của máy]; nắp van [bộ phận của 

máy]; bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; y lọc (bộ phận của máy bơm nước); 

rọ bơm (chõ bơm, bộ phận của máy bơm nước).  
 

 
(210) 4-2016-08388 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) TEONG HUAT MEDICAL SDN. BHD.  

(MY) 

No. 4740, 4741, 4742 & 4410, Telaga 

Ayer Road, 12200 Butterworth, Penang 

Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh, cụ thể là chế phẩm vệ sinh 

dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; cao dán; băng, cụ thể 

là băng dùng để băng bó, không dùng cho mục đích chỉnh hình.  
 

 
(210) 4-2016-08389 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.13.25; 25.1.25 

(731) QF APPARELS SDN BHD  (MY) 

No. 18, Jalan Bukit Permai Utama 3, 

Taman Industri Bukit Permai, 56100 

Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ quang học; kính đeo mắt; kính mắt; kính râm; gọng và thấu 

kính đeo mắt; hộp đựng thích hợp cho kính đeo mắt và kính râm. 
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(210) 4-2016-08390 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.13.25; 25.1.25 

(731) QF APPARELS SDN BHD  (MY) 

No. 18, Jalan Bukit Permai Utama 3, 

Taman Industri Bukit Permai, 56100 

Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của kim loại quý và vật dụng bằng kim loại quý hoặc 

mạ kim loại quý, cụ thể là đồ trang sức, đồ trang trí, đá quý, đồng hồ, thiết bị đo thời gian 

và bấm giờ. 
 
 

(210) 4-2016-08391 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.1.25; 26.13.25 

(731) QF APPARELS SDN BHD  (MY) 

No. 18, Jalan Bukit Permai Utama 3, 

Taman Industri Bukit Permai, 56100 

Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Ví tiền, túi xách tay, túi cầm tay cho phụ nữ, cặp đựng tài liệu, túi du lịch, túi 

đeo chéo (làm bằng da), túi một quai, ba lô. 
 

 
(210) 4-2016-08392 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH HA SAN - 
DERMAPHARM  (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 

phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 

Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-08393 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-08394 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-08395 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-08396 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Cơ sở sản xuất chế biến, mua 

bán "Nước Mắm Mỹ Quang"  
(VN) 
Thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, 
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 

 
(210) 4-2016-08397 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.2; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hương Trinh  (VN) 
Số 55, hẻm 2, đường Nguyễn Trãi, khu 
phố 5, phường IV, thành phố Tây Ninh, 
tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồng phục; bộ quần áo; khăn quàng cổ; váy; giày dép. 

 

 
(210) 4-2016-08398 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 2.9.1 
(591) Đen, xám vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

dịch vụ - xây dựng Hương Sen  
(VN) 
ấp 5, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước uống đóng chai; mua bán vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng; xây dựng công trình công nghiệp; xây dựng 
khu vui chơi giải trí. 

 
 

(210) 4-2016-08399 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.6 
(731) Trần Mạnh Hùng  (VN) 

Căn hộ W2401 tòa tháp Tây, Indochina 
Plaza Hà Nội, phường Dịch Vọng Hậu, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; định giá 

bất động sản; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ trên. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng (resort); cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ 
đặt trước chỗ ở tạm thời; dịch vụ đặt chỗ ở khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn 
uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cho 
thuê địa điểm để tổ chức các sự kiện; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến 
các dịch vụ trên; dịch vụ chăm sóc da và tóc, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (dịch vụ spa) và 
chăm sóc sức khoẻ; thẩm mỹ viện; tư vấn trong lĩnh vực chăm sóc da, làm đẹp và chăm 
sóc sức khỏe. 

 

 
(210) 4-2016-08400 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư sản 
xuất và thương mại Vạn Lộc  
(VN) 
Số 2, ngách 17, ngõ 192, đường Tựu 
Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán linh kiện điện tử, điện thoại, thiết bị viễn thông, linh kiện máy vi tính, 

các thiết bị ngoại vi của máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-08401 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.1.25; 26.13.25 
(731) QF Apparels Sdn Bhd   (MY) 

No. 18, Jalan Bukit Permai Utama 3, 
Taman Industri Bukit Permai, 56100 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải và sản phẩm dệt may, cụ thể là vỏ đệm, vỏ gối, khăn trải giường và trải 
bàn, khăn mặt, khăn tay, khăn tắm.  

 

 
(210) 4-2016-08402 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 25.1.25; 26.13.25 
(731) QF APPARELS SDN BHD  (MY) 

No. 18, Jalan Bukit Permai Utama 3, 
Taman Industri Bukit Permai, 56100 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo bao gồm áo phông, quần soóc, tất ngắn cổ, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
quần áo dành cho nam, quần áo dành cho nữ, quần áo dành cho trẻ em, quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2016-08403 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.6; 26.13.25; 25.1.25 
(731) QF APPARELS SDN BHD  (MY) 

No. 18, Jalan Bukit Permai Utama 3, 
Taman lndustri Bukit Permai, 56100 
Kuala Lumpur, Malaysia   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2016-08404 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.1 
(591) đen, vàng 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại Đại Lộc Phát  (VN) 
43 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, cụ thể: dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; 

dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-08405 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 16.1.4; 24.17.5 
(591) Đen, trắng, xanh lam, tím, hồng, đỏ, 

cam, vàng 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vô tuyến truyền hình (TV); phần mềm cho TV để sử dụng trong việc ghi, 

truyền dẫn, xử lý, điều khiển, hiệu chỉnh, lưu trữ, xem lại, lựa chọn, tương tác và tạo dòng 
hình ảnh, viđêô, viđêô theo yêu cầu và chương trình truyền hình; phần mềm cho TV để 
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cung cấp kênh truyền hình bổ sung khi người dùng lựa chọn các nội dung viđêô như là 
viđêô theo yêu cầu thông qua internet.  

 

 
(210) 4-2016-08406 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 3.7.16; 3.7.10 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

yến sào Hạnh Ngộ Nha Trang  
(VN) 
Tổ 19 Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (tổ chim ăn được); yến tinh chế; yến sào đã qua sơ chế.  

 

 
(210) 4-2016-08407 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; 2.1.1; 2.1.11 
(731) BRYANT MINH TANG  (US) 

8702 E. Valley Blvd. Rosemead, CA 
91770, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt và xúc xích đã được bảo quản; súp; thức ăn nhanh trên cơ sở thịt, rau và 

pho mát; đồ uống trên cơ sở sữa; món ăn kết hợp bao gồm chủ yếu thịt hoặc trên cơ sở rau 
và súp hoặc rau trộn dùng tại chỗ hoặc mang đi.  

 
Nhóm 30: Bánh mì que; bánh ngọt; cà phê; bánh sandwich; bánh mì và món tráng miệng.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống có chức năng giao tận nhà; dịch vụ nhà 
hàng và cung cấp thức ăn; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-08408 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh tiệm cơm Việt 

Nam Ba Nô  (VN) 
Số 438, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 
5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán rượu nhỏ; nhà 
hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-08409 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sơn MY SKILL  

(VN) 
Thôn 4, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống gỉ; sơn phủ; sơn chịu lửa; sơn lót; chất pha loãng sơn. 

 

 
(210) 4-2016-08410 (220) 30.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.4 
(591) Nâu, xanh rêu, màu da 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

cà phê Thanh Trúc  (VN) 
Số 180, đường Trần Hưng Đạo, ấp 1, thị 
trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê nhân tạo, hương liệu cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-08412 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần nội thất Mới 

và Đẹp  (VN) 
Số nhà 340, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; thẩm mỹ viện tóc; dịch 

vụ trị liệu; dịch vụ hộ lý. 
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(210) 4-2016-08413 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.5 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần nội thất Mới 

và Đẹp  (VN) 
Số nhà 340, đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư ROYAL (ROYAL 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; dịch vụ karaoke. 
 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; dịch 
vụ ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các 
dịch vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; thiết kế công nghiệp; thiết kế 
đồ họa nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-08414 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH TM & ĐT Vũ Gia 
Hà Nội  (VN) 
Số 53 Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: áo dài; quần áo, trang phục; áo váy, áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp 
đặc biệt.  

 

 
(210) 4-2016-08415 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần PRIME GROUP  

(VN) 
Khu công nghiệp Bình Xuyên, thị trấn 
Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 
Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 
PHAM LAW CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Các thiết bị vệ sinh, cụ thể là: thiết bị dùng cho bồn tắm; bồn tắm; chậu rửa tay 

(bộ phận của thiết bị vệ sinh); máy sấy tóc; hệ thống dội nước (nhà vệ sinh); thiết bị xông 
hơi (không dùng trong ngành y); bình đun nước nóng (dùng trong nhà tắm); vòi hoa sen; 
bệ xí; chỗ đi tiểu (đồ vệ sinh cố định); thiết bị rửa; thiết bị hong khô tay dùng cho phòng 
rửa. 
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Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn không bằng kim loại; gạch vuông lát nền, không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng, gạch vuông ốp tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng; ngói 
không bằng kim loại; ngói cong; vật liệu xây dựng không bằng kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các vật liệu xây dựng và thiết bị vệ sinh.  

 

 
(210) 4-2016-08416 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.3.11; 5.3.16; 1.15.23; 1.17.11 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NTEA Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2016-08417 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 26.5.1; 25.12.1; 26.15.15 
(591) Vàng, xanh lá cây, trắng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NTEA Việt 
Nam    (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, KĐT 
Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Trà xanh (chè) dạng bột. 

 

 
(210) 4-2016-08418 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 26.1.1 
(591) Trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KNIC  (VN) 
Số 623 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ sơ sinh; mua bán đồ dùng cho mẹ, mua bán thời trang trẻ em; mua 
bán đồ chơi cho bé; mua bán thời trang cho mẹ.  
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(210) 4-2016-08420 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Trắng, đỏ(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị & vật 
tư y tế DONGKUK  (VN) 
Số 5, ngõ 1, ngách 1/4, phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất; vòng tránh thai; dụng cụ 
sản khoa; thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-08421 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Trắng, đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị & vật 
tư y tế DONGKUK  (VN) 
Số 5, ngõ 1, ngách 1/4, phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hóa chất; vòng tránh thai; dụng cụ 
sản khoa, thiết bị và dụng cụ y tế. 

 

 
(210) 4-2016-08422 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm 
DUMIYO Nhật Bản  (VN) 
Số 1, ngõ 205, đường Nguyễn Hoàng 
Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su; khẩu trang y tế. 
 

 
(210) 4-2016-08423 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.16; 2.9.14; A2.9.15; 20.7.1 
(591) Xanh dương đậm, xám nhạt, xám đậm, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giải pháp 
đầu tư Nguyên An Luật  (VN) 
29/5A Hoàng Hoa Thám, phường 6, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tố tụng, tranh tụng tại tòa; dịch vụ đại diện sở 
hữu công nghiệp; tư vấn pháp lý quyền sở hữu trí tuệ, tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, 
tư vấn pháp lý về thực thi quyền sở hữu trí tuệ.  

 

 
(210) 4-2016-08424 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1; 1.15.23; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư và phát triển Hồng 
Phát   (VN) 
150B, đường Phan Đình Phùng, tổ 7, 
phường Phan Đình Phùng, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-08425 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, xanh lá mạ, xanh lá cây, 

hồng 

(540) 

 

(731) Trần Vũ Thùy Linh  (VN) 
1300 Trường Sa, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 

 

 
(210) 4-2016-08426 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.3.20; 26.5.4; 3.13.5; 26.1.1; 5.3.11 
(591) Trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu tràm 
Cung Đình  (VN) 
Lô K34, khu quy hoạch Lịch Đợi, 
phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu tràm. 
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(210) 4-2016-08428 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ du 
lịch và truyền thông ISVN20  
(VN) 
P01-07, tòa nhà A1, số 2A, ngõ 85, phố 
Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-08429 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.13.1; 26.3.4 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, cam 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dịch vụ du 
lịch và truyền thông ISVN20  
(VN) 
P01-07, tòa nhà A1, số 2A, ngõ 85, phố 
Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch. 

 
 

(210) 4-2016-08430 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Trần Vũ Thùy Linh  (VN) 
1300 Trường Sa, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa tươi. 
 
 

(210) 4-2016-08433 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đoàn nghệ 
thuật lân sư rồng Châu Gia 
Thành Nghĩa Đường  (VN) 
Số 18/8 An Bình, phường 5, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ biểu diễn múa lân sư rồng.  
 

 
(210) 4-2016-08434 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.5 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên LPCTEK  (VN) 
343 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thời đại 

mới (NEW AGE IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện tử; mua bán thiết bị viễn thông; mua bán thiết bị ngoại vi.  
 

 
(210) 4-2016-08435 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa VI CO   (VN)
No 551/11 tổ 56, khu phố 5, đường Lê 

Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy nước nóng năng lượng mặt trời.  
 

 
(210) 4-2016-08436 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A8.5.2; A8.5.4 

(591) Vàng, trắng, nâu nhạt, nâu đen, đỏ, cam 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ sản xuất 
chà bông Việt  (VN) 
D8/50 Nữ Dân Công, ấp 4, xã Vĩnh Lộc 

A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Giò; chả; ruốc (thịt chà bông); xúc xích; thịt hộp; lạp xưởng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: giò, chả, ruốc (thịt chà bông), xúc xích, thịt hộp, lạp xưởng.  
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(210) 4-2016-08437 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân kinh 
doanh vàng Ngọc Sương 
Đồng Tháp  (VN) 
Số 01 Cách Mạng Tháng Tám, khóm 1, 
phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng bạc, đá quý. 

 

 
(210) 4-2016-08438 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; A6.19.9; 

5.7.3; 15.1.22 
(591) Trắng, xanh lá cây, vàng, đỏ, xanh da 

trời, cam 

(540) 

  

(731) Hơp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Bình Thành   (VN) 
Khóm Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 21: Chổi lông gà bằng nylon.  
 

Nhóm 31: Lúa giống.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón.  
 

Nhóm 36: Tín dụng nội bộ.  
 

Nhóm 39: Kinh doanh điện nông thôn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp (tưới tiêu nội đồng).  

 

 
(210) 4-2016-08440 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(731) Công ty TNHH thể thao Bách 

Hiền  (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 
bóng bầu dục, bao và túi đựng bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 

 

 
(210) 4-2016-08441 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.4; A5.5.20; A25.7.5; 25.1.25; 

A25.7.8 
(731) Công ty TNHH thể thao Bách 

Hiền  (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 

bóng bầu dục, bao và túi đựng bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 
 

 
(210) 4-2016-08442 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.8; 25.7.25; 25.1.25; 26.5.4; 

A25.7.5; A5.5.20 
(731) Công ty TNHH thể thao Bách 

Hiền   (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 

bóng bầu dục, bao và túi đựng bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 
 

 
(210) 4-2016-08443 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A25.7.8; A25.7.5; 

26.5.4 
(731) Công ty TNHH thể thao Bách 

Hiền  (VN) 
Thôn Lê Dương, xã Tam Hưng, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 28: Các loại bóng để chơi, cụ thể là: bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, bóng ném, 

bóng bầu dục, bao và túi đựng bóng (đồ chuyên dụng đi kèm với bóng). 
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(210) 4-2016-08444 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(731) ALLIANCE HANGERS INC.   (VG) 

Sea Meadow House, Blackburne 
Highway, (PO Box 116) Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 20: Mắc quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-08445 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(731) ALLIANCE HANGERS INC.    (VG) 

Sea Meadow House, Blackburne 
Highway, (PO Box 116) Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 20: Mắc quần áo.  

 

(210) 4-2016-08447 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
QUAFFELA   (VN) 
Số 4.23 C/c 76C đường Ngô Tất Tố, 
phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-08448 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí MIANLAN  
(VN) 
Xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 09: Tivi; đầu đĩa VCD - DVD; đầu thu kỹ thuật số.  
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(210) 4-2016-08449 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Giang A  
(VN) 
Số 17, đường Phạm Nguyễn Du, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện; dây điện; vỏ bọc ngoài nhận dạng cho dây điện; dây cáp điện; 
vỏ tủ điện; tủ điện.  

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; makerting; 
mua bán sản phẩm sau: cuộn dây điện, dây điện, vỏ bọc ngoài nhận dạng cho dây điện, 
dây cáp điện, vỏ tủ điện, tủ điện. 

 

 
(210) 4-2016-08450 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Hà  (VN) 
Số 7, đường Nguyễn Công Hoan, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Chất dính dùng cho gạch ốp tường; chất dính dùng cho mục đích công nghiệp; 
chất kết dính cho bê tông; chất kết dính hữu cơ gốc polime dùng cho xây dựng. 

 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; makerting; quảng cáo; 
mua bán các sản phẩm sau, chất dính dùng cho gạch ốp tường, chất dính dùng cho mục 
đích công nghiệp, chất kết dính cho bê tông, chất kết dính hữu cơ gốc polime dùng cho 
xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-08451 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Phong 
Tên  (VN) 
26-28 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; 
hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; hỗ trợ việc quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường; 
thăm dò dư luận. 

 

 
(210) 4-2016-08452 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Tâm Thiên   (VN) 
Số 18 Nguyễn Thượng Hiền, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, mũ (nón), khăn quàng, tất, giày dép, phụ kiện thời trang (đai lưng).  
 

 
(210) 4-2016-08453 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 25.5.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quảng cáo 
và nội thất Everest Toàn Cầu  
(VN) 
Số 6K2 Trương Định, phường Tương 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

 
(210) 4-2016-08454 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và xuất nhập khẩu Thành 
Thành Công  (VN) 
Số 32/3 đường 44, phường Thảo Điền, 
quận 2, thành phố Hồ chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-08455 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A5.7.23; A5.3.14 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Truyện tranh; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí [định kỳ]; lịch; cuốn 

sách nhỏ.  
 

Nhóm 25: áo váy; áo sơ mi; quần áo; mũ; quần dài; váy; áo khoác ngoài (trang phục). 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê; cà phê chưa rang; hương 
liệu cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  
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Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biến quần áo); xử lý vải; may 
quần áo; cắt vải; thêu thùa; nhuộm vải; dịch vụ may.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 
xuất phim viđêô, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]. 

 

 
(210) 4-2016-08456 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Truyện tranh; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí [định kỳ]; lịch; cuốn 

sách nhỏ. 
 

Nhóm 25: áo váy; áo sơ mi; quần áo; mũ; quần dài; váy; áo khoác ngoài (trang phục). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo; sửa lại quần áo (cải biến quần áo); xử lý vải; may 
quần áo; cắt vải; thêu thùa; nhuộm vải; dịch vụ may. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 
xuất phim viđêô, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]. 

 

 
(210) 4-2016-08457 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Truyện tranh; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí [định kỳ]; lịch; cuốn 

sách nhỏ.  
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Nhóm 25: áo váy; áo sơ mi; quần áo; mũ; quần dài; váy; áo khoác ngoài (trang phục). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông , cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biến quần áo); xử lý vải; may 
quần áo cắt vải; thêu thùa; nhuộm vải; dịch vụ may. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 
xuất phim viđêô, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]. 

 

 
(210) 4-2016-08458 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ngôi Sao 
Thời Trang  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Truyện tranh; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; tạp chí [định kỳ]; lịch; cuốn 
sách nhỏ. 

 

Nhóm 25: áo váy; áo sơ mi; quần áo; mũ; quần dài; váy; áo khoác ngoài (trang phục). 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo ngoài trời; sản xuất phim quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông , cho mục đích bán lẻ. 

 

Nhóm 40: Sửa quần áo cho vừa số đo, sửa lại quần áo (cải biến quần áo); xử lý vải; may 
quần áo; cắt vải; thêu thùa; nhuộm vải; dịch vụ may. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; câu lạc bộ khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm; hộp đêm khiêu vũ 
hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất phim trên băng hình, sản 
xuất phim viđêô, hãng phim truyền hình; xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực 
tuyến; xuất bản văn bản [không bao gồm những bài quảng cáo]. 

 

 
(210) 4-2016-08459 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.1.1; 9.7.1; 5.7.3 
(591) Vàng, đỏ, xanh lơ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Long Hải Việt Nam  (VN) 
122 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ người và tài sản.  
 

 
(210) 4-2016-08460 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Đỏ, kem 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ may Tiến Anh  (VN) 
55/26 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 
 

 
(210) 4-2016-08461 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Tạ Thị Phương  (VN) 
ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyên Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, tã lót trẻ sơ sinh [quần áo], đồng phục, quần áo lót phụ nữ [đồ vải], đồ 
đi chân, quần áo lót. 

 

 
(210) 4-2016-08462 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Tạ Thị Phương   (VN) 
ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyên Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, tã lót trẻ sơ sinh [quần áo], đồng phục, quần áo lót phụ nữ [đồ vải], đồ 

đi chân, quần áo lót. 
 
 

(210) 4-2016-08463 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.6; 25.1.25; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Đinh Xuân Trường  (VN) 

Đội 9, thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, 
huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Hương nhang; hương trầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán hương nhang, hương trầm.  
 

 
(210) 4-2016-08464 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Đỏ, xám 
(731) Hoàng Thị Thu Hà   (VN) 

Số 176 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu Công nghiệp IPS 
(IPS., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, sản phẩm thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp gồm chăm sóc da mặt, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ 
thể, dịch vụ giải phẫu thẩm mỹ; dịch vụ xoa bóp hồi phục chức năng, dịch vụ tắm khoáng 
để tăng cường sức khỏe (spa).  

 

 
(210) 4-2016-08465 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 21.3.21; A26.1.18 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Gamepay  (VN) 
585/6 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; dịch vụ 
tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ, quảng cáo ngoài trời.  

 

 
(210) 4-2016-08466 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18; 21.3.21 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
điện tử Gamepay  (VN) 
585/6 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ giải trí; tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; cung 
cấp tiện nghi giải trí; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí].  

 

 
(210) 4-2016-08468 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.5.1; 1.15.23; 1.13.1 
(591) Đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải pháp công 
nghệ DCT  (VN) 
585/6 Sự Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, soạn thảo tài liệu quảng cáo, dịch vụ 
tìm kiếm nguồn tài trợ quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ, quảng cáo ngoài trời.  

 
Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính, bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-08469 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 10.3.7; 25.12.1; 1.3.1; 1.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xăng dầu 
Thụy Dương  (VN) 
Tầng 3, số nhà 529 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu.  
 

 
(210) 4-2016-08470 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xăng dầu 
Thụy Dương   (VN) 
Tầng 3, số nhà 529 đường Hoàng Hoa 
Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán xăng, dầu.  
 

 
(210) 4-2016-08474 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 7.3.2 
(591) Đỏ, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
đầu tư thương mại Hoàng 
Linh  (VN) 
164 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm: cửa gỗ, cửa nhựa, cửa nhôm, vách ngăn kính 

phòng tắm, tấm gỗ lát sàn, ván sàn.  
 

 
(210) 4-2016-08475 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nhựa - 
thương mại Hồng Tiến  (VN) 
203 An Dương Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ống nước bằng nhựa.  

 

 
(210) 4-2016-08476 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(731) Phạm Ngọc Quế Anh  (VN) 

152/14 Thành Thái, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sữa chua; kêfia [đồ uống từ sữa]; thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; thạch trái cây. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
đồ uống trên cơ sở sôcôla; bánh ngọt; kem lạnh. 

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2016-08477 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A8.1.16; 8.1.18; 26.1.1 

(591) Vàng, đen, trắng 

(731) JANG IL WON  (VN) 
Số 7 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; bánh ngọt; cà phê sữa; chất liên kết dùng cho kem thực phẩm (kem 

có thể ăn được); bánh mỳ. 
 

 
(210) 4-2016-08479 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.5.1 

(731) SHENZHEN CHN TECHNOLOGY 

CO., LTD.  (CN) 

B-603, Huakang Building, Zhenxing 

Road, Futian District, ShenZhen, China 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị nghe nhạc 

cầm tay; kính đeo mắt [quang học]; bộ nối [thiết bị xử lý dữ liệu]; tai nghe; thiết bị sạc 

cho pin điện; bộ ngắm nhiếp ảnh; cầu dao điện; điện thoại thông minh. 
 

 
(210) 4-2016-08480 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 
Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 

Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 

Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-08481 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-08482 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-08483 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-08484 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-08485 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-08486 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-08487 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-08488 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-08489 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-08490 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-08491 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-08492 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-08493 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2016-08494 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Nông Việt  (VN) 

Số 3, ngách 53/20, đường Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-08495 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.9; 26.4.4; 26.13.1; 1.15.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, da 

cam, đỏ, đen, ghi xám 
(731) Công ty cổ phần may Sơn Việt  

(VN) 
294 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

 
(210) 4-2016-08499 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.5.3; 4.3.3; 24.15.21 
(591) Vàng hổ phách, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Nhị 
Long  (VN) 
36D khu phố 2, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thủy sản: khô mực, khô cá, tôm khô.  
 

 
(210) 4-2016-08500 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A8.3.12; 26.1.1; A15.7.2 
(591) Trắng, xanh lục bảo 

(540) 

  

(731) Phạm Bích Ngọc  (VN) 
136/1 Nguyễn Tri Phương, phường 9, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-08501 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; 26.15.15 
(591) Tím đậm, tím nhạt, trắng 
(731) Nguyễn Mai Thy  (VN) 

A1 QL1A, phường Tân Hưng Thuận, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-08502 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phân phối Khí đốt và Gas Thủ 
Đức  (VN) 
Khu phố 7 (trong khuôn viên Xí nghiệp 
Cơ khí Công trình - Xí nghiệp Liên hiệp 
Trục vớt Cứu hộ), phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ tùng an toàn và phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị ga; phụ tùng an toàn 

và phụ tùng điều chỉnh dùng cho ống dẫn ga; thiết bị lọc khí ga; bộ lọc hơi đốt (bộ phận 
của thiết bị ga); nồi hơi dùng ga; bếp nấu.  
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Nhóm 21: Bộ nồi nấu không dùng điện; đồ chứa đựng dùng cho gia đình và nhà bếp; dụng 

cụ nấu ăn không dùng điện; dụng cụ nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; khuôn dùng cho nhà 

bếp.  
 

 
(210) 4-2016-08503 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.1.6 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất muối IOD 
Thành Phát  (VN) 
638/5 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Muối ăn. 
 

 
(210) 4-2016-08504 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; 9.9.1; A9.9.5; 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Diễn Giảng  (VN) 
1491 Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 

(210) 4-2016-08505 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Ngô Lan Ka  (VN) 
Số 1 hẻm 294/11/6 phố Đội Cấn, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế bản vẽ 

công nghiệp; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1240 

(210) 4-2016-08506 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 15.7.1; 14.7.6 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Auto Đức Thành  
(VN) 
Số nhà 533C, ngõ 533, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán ô tô, phụ tùng ô tô.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa ô tô; dịch vụ rửa xe ô tô; dịch vụ trợ giúp khi hỏng xe [sửa 
chữa].  

 

 
(210) 4-2016-08507 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phân dầu nhớt 
KHC Việt Nam   (VN) 
Tổ dân số 8, phường Phúc Diễn, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dùng cho phanh, chất lỏng dùng cho hệ thống thủy lực.  

 
Nhóm 04: Dầu động cơ, dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu để bôi trơn.  

 

 
(210) 4-2016-08508 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt 
KHC Việt Nam    (VN) 
Tổ dân số 8, phường Phúc Diễn, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dùng cho phanh, chất lỏng dùng cho hệ thống thủy lực.    
 

Nhóm 04: Dầu động cơ, dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu để bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2016-08509 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt 
KHC Việt Nam    (VN) 
Tổ dân số 8, phường Phúc Diễn, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dùng cho phanh, chất lỏng dùng cho hệ thống thủy lực.    
 

Nhóm 04: Dầu động cơ, dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu để bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2016-08510 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu nhớt 
KHC Việt Nam    (VN) 
Tổ dân số 8, phường Phúc Diễn, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dùng cho phanh, chất lỏng dùng cho hệ thống thủy lực.    
 

Nhóm 04: Dầu động cơ, dầu nhờn, dầu công nghiệp, dầu để bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2016-08511 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 25.1.9; 22.5.25; 25.7.25 
(731) Công ty TNHH phát triển sản 

phẩm văn hóa cung đình 
Triều Nguyền Việt Nam   (VN) 
Xóm 7, thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 

 
(210) 4-2016-08512 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.25; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.2.7 
(591) Vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - y tế Định Giang  (VN) 
109 Đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị y tế. 
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(210) 4-2016-08513 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.3; 26.3.1 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Nguyên Thịnh  (VN) 
137/9/19 đường Đông Hưng Thuận 23, 
khu phố 1, phường Đông Hưng Thuận, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Bê tông trộn sẵn và các cấu kiện bê tông đúc sẵn dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-08514 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Nâu đen, vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển kinh tế Đại Gia 
Trần  (VN) 
227/2 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2016-08515 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển kinh tế Đại Gia 
Trần  (VN) 
227/2 đường số 8, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 

 

 
(210) 4-2016-08516 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Đại Thành  (VN) 
100/432 Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa vải, hoa khô; bình hoa, chậu hoa.  
 

 
(210) 4-2016-08517 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Mang Thanh Thi  (VN) 
224 ấp Thanh Thọ 3, xã Phú Lâm, huyện 
Tân Phú, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-08518 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.1; A2.1.16 
(731) GIACOMO VALENTINI   (IT) 

Via Pretura, 3-21013 Gallarate, Varese, 
Italy  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật (sống); túi du lịch, ví đựng mỹ phẩm (rỗng); ví đựng 
đồ vệ sinh (rỗng); ví đựng đồ trang điểm (rỗng); ba lô; túi mua sắm; túi khổ lớn; túi dùng 
ở bãi biển; túi hành lý nhỏ xách tay; túi đựng đồ qua đêm; túi xách có quai kéo tay; túi vải 
thô; ví đựng tiền xu; túi đeo ở thắt lưng; túi vải dùng để đi du lịch; túi lưới để mua sắm; 
túi mua hàng bằng vải; túi vải thô và vali gắn bánh xe; túi đựng đồ thể dục đa dụng; túi 
thể thao đa dụng; túi xách khi tập thể dục; vali đựng hành lý; va li; ô và ô dùng trên bãi 
biển; gậy đi bộ; roi ngựa và bộ đồ yên ngựa; quần áo cho động vật; vòng đeo ô; bộ phận 
đầu yên ngựa; vật dụng của yên ngựa; ví đựng chìa khóa [bằng da]; dây đeo cổ bằng da; 
bộ yên cương; gậy leo núi; cán ô; vali hành lý du lịch; túi đeo vai để bế trẻ sơ sinh; túi dệt 
kim; túi rỗng để đựng đồ đan; ví đựng tiền; túi xách du lịch [làm bằng da]; dây cương 
[của ngựa]; dây tập đi; cặp đựng lài liệu; bao đựng thư [vật dụng làm bằng da]; cặp học 
sinh; hộp da hoặc thùng bằng da; dây đeo cổ súc vật để dắt; dây đeo bằng da; vòng đeo cổ 
dùng cho vật nuôi; vòng đeo cổ ngựa; bao túi đựng ô; roi da; da trang trí cho nội thất; da 
trang trí cho bộ yên ngựa; dây buộc để dắt làm bằng da; tay cầm của gậy đi bộ; tay cầm 
của ô; tay cầm của va li; túi địu trẻ em; dây đeo cằm [bằng da thuộc]; rọ mõm cho vật 
nuôi; lọng (ô) che nắng; da sơn dương không dùng cho mục đích lau chùi; ví gấp đựng tài 
liệu; ví gấp nhỏ đựng tiền và tài liệu; túi lưới [túi xách]; vỏ bọc da cho đồ nội thất; túi cầm 
tay; túi lớn [gập được, có khớp ly hợp] bằng da để đóng gói; bao túi đựng đồ cắm trại; bao 
túi dùng trên bãi biển; túi đựng đồ thể thao; túi du lịch; túi dùng cho người leo núi; túi 
đựng thực phẩm; hộp bằng da thuộc hoặc bọc da; hộp đựng mũ da; yên ngựa; cặp gập để 
đựng tài liệu; dụng cụ đựng quần áo khi đi du lịch; túi đựng giày trượt tuyết.     

 
Nhóm 25: Quần áo cho nam, nữ và trẻ em; đồ đi chân thể thao; giày thể thao; đồng phục 
thể thao; khăn rằn; mũ bóng chày; bộ đồ tắm; giày dùng ở bãi biển; trang phục dùng ở bãi 
biển; thắt lưng (trang phục); mũ bêrê; quần đùi Bec-mu-đa; áo tắm hai mảnh; áo cánh; áo 
khoác budông; giày cao cổ; nơ cài cổ; quần lót ống rộng của nam; mũ lưỡi trai; áo khoác 
len; quần bằng da; áo lót rộng của phụ nữ; áo lá mặc trong, khăn ca-vát, quần lửng ống 
rộng; áo khoác ngoài bằng vải bò; áo váy; áo gilê có nhiều túi dùng cho người đi câu cá; 
bộ quần áo thời trang phi công; giày bóng đá; đổ đi chân; khăn quàng bằng lụa mỏng 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1244 

(trang phục); áo choàng không tay bằng lông thú; áo khoác bằng lông thú; áo vét bằng 
lông thú, khăn quàng lông (trang phục); găng tay (trang phục); cái chêm của giày chơi 
gôn; áo chơi gôn; giày chơi gôn; đinh đế giày chơi gôn; bộ đồ chạy bộ thể thao; áo chui 
đầu; áo kimônô; áo khoác ngoài bằng da; áo khoác bằng da; quần áo lót phụ nữ; giày da 
lộn; thắt lưng có gắn túi đựng tiền (trang phục); khăn quàng cổ nhỏ; ca-vát; khăn trang trí 
cổ áo; quần phồng bo chun gấu; quần dài mặc trong; quần dài mặc ngoài; váy mặc lót; áo 
phông có cổ; áo pông-sơ; váy pa reo; áo khoác bằng bông; ủng đi mưa; áo khoác ngoài, 
áo bành tô; áo mưa; áo khoác đi mưa; bộ quần áo đi mưa; bộ đồ mặc đi mưa; áo khoác 
cho người cưỡi ngựa; găng tay cho người cưỡi ngựa (trang phục); khăn quàng cổ nữ; khăn 
choàng; khăn chùm che mặt; khăn quàng; khăn choàng quấn vai; phần trước của áo sơ mi; 
áo sơmi; trang phục trượt băng; yếm trượt tuyết; giày trượt tuyết; găng tay trượt tuyết; 
quần dài trượt tuyết; bộ quần áo trượt tuyết; trang phục trượt tuyết; váy liền quần; dép đi 
trong nhà; bộ quần áo mặc khi ra ngoài có tuyết; giày trượt ván tuyết; găng tay trượt ván 
tuyết; áo khoác thể thao; áo sơ mi thể thao; lưỡi trai che nắng; bộ đồ lướt sóng; áo len dài 
tay; bộ quần áo bơi; bộ quần áo bơi liền thân; quần lót; đồ mặc chơi quần vợt, đồ đi chân, 
cụ thể là dép tông; trang phục bó; áo phông; đồng phục, áo vét; áo len dài tay cổ chữ V; 
bộ đồ bơi lội; áo khoác chống gió; áo gió; giày; guốc mộc; dép quai hậu; giày ống; bộ 
quần áo; áo khoác; quần dài nam; quần dài nữ; bộ áo liền váy; quần soóc ngắn; áo vét 
khoác; áo khoác dài của đàn ông có đai; váy, áo khoác ngoài; lễ phục của phụ nữ; váy 
cưới; trang phục buổi tối; quần gin màu xanh; áo choàng không tay; áo dài; áo khoác dày; 
đồ lót (trang phục); áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; 
áo nịt; váy liền quần áo lót của phụ nữ; áo phông cổ tròn; áo sơ mi; áo nịt len; áo len chui 
đầu; quần soóc nam; quần ống bó; dải băng buộc đầu (bằng vải); tất cao cổ; tất ngắn cổ; 
mũ lông; mũ len; đây lưng bằng da; dải đeo quần.     

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương 
mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh liên quan đến kinh doanh quầy 
rượu, cà phê, nhà hàng, cửa hàng, quầy rượu vang; khảo sát kinh doanh thương mại; 
nghiên cứu kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương 
mại hoặc công nghiệp; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; điều tra thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin thương mại và tư 
vấn cho người tiêu dùng về quầy rượu, cà phê, nhà hàng, cửa hàng, quầy rượu vang (cửa 
hàng tư vấn tiêu dùng); dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh liên quan đến kinh doanh 
quầy rượu, cà phê, nhà hàng, cửa hàng, quầy rượu vang; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo về các vật phẩm liên quan đến thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc 
lá, diêm; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; quản lý kinh doanh công việc 
biểu diễn của nghệ sỹ; quản lý tư liệu bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; xử lý văn bản; dịch vụ thư ký; quản lý quá trình đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2016-08519 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; 24.9.1; 24.11.14; 3.1.1; A3.1.24; 

25.1.25 
(731) GIACOMO VALENTINI   (IT) 

Via Pretura, 3-21013 Gallarate, Varese, 
Italy   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật (sống); túi du lịch, ví đựng mỹ phẩm (rỗng); ví đựng 
đồ vệ sinh (rỗng); ví đựng đồ trang điểm (rỗng); ba lô; túi mua sắm; túi khổ lớn; túi dùng 
ở bãi biển; túi hành lý nhỏ xách tay; túi đựng đồ qua đêm; túi xách có quai kéo tay; túi vải 
thô; ví đựng tiền xu; túi đeo ở thắt lưng; túi vải dùng để đi du lịch; túi lưới để mua sắm; 
túi mua hàng bằng vải; túi vải thô và vali gắn bánh xe; túi đựng đồ thể dục đa dụng; túi 
thể thao đa dụng; túi xách khi tập thể dục; vali đựng hành lý; va li; ô và ô dùng trên bãi 
biển; gậy đi bộ; roi ngựa và bộ đồ yên ngựa; quần áo cho động vật; vòng đeo ô; bộ phận 
đầu yên ngựa; vật dụng của yên ngựa; ví đựng chìa khóa [bằng da]; dây đeo cổ bằng da; 
bộ yên cương; gậy leo núi; cán ô; vali hành lý du lịch; túi đeo vai để bế trẻ sơ sinh; túi dệt 
kim; túi rỗng để đựng đồ đan; ví đựng tiền; túi xách du lịch [làm bằng da]; dây cương 
[của ngựa]; dây tập đi; cặp đựng lài liệu; bao đựng thư [vật dụng làm bằng da]; cặp học 
sinh; hộp da hoặc thùng bằng da; dây đeo cổ súc vật để dắt; dây đeo bằng da; vòng đeo cổ 
dùng cho vật nuôi; vòng đeo cổ ngựa; bao túi đựng ô; roi da; da trang trí cho nội thất; da 
trang trí cho bộ yên ngựa; dây buộc để dắt làm bằng da; tay cầm của gậy đi bộ; tay cầm 
của ô; tay cầm của va li; túi địu trẻ em; dây đeo cằm [bằng da thuộc]; rọ mõm cho vật 
nuôi; lọng (ô) che nắng; da sơn dương không dùng cho mục đích lau chùi; ví gấp đựng tài 
liệu; ví gấp nhỏ đựng tiền và tài liệu; túi lưới [túi xách]; vỏ bọc da cho đồ nội thất; túi cầm 
tay; túi lớn [gập được, có khớp ly hợp] bằng da để đóng gói; bao túi đựng đồ cắm trại; bao 
túi dùng trên bãi biển; túi đựng đồ thể thao; túi du lịch; túi dùng cho người leo núi; túi 
đựng thực phẩm; hộp bằng da thuộc hoặc bọc da; hộp đựng mũ da; yên ngựa; cặp gập để 
đựng tài liệu; dụng cụ đựng quần áo khi đi du lịch; túi đựng giày trượt tuyết.     

 
Nhóm 25: Quần áo cho nam, nữ và trẻ em; đồ đi chân thể thao; giày thể thao; đồng phục 
thể thao; khăn rằn; mũ bóng chày; bộ đồ tắm; giày dùng ở bãi biển; trang phục dùng ở bãi 
biển; thắt lưng (trang phục); mũ bêrê; quần đùi Bec-mu-đa; áo tắm hai mảnh; áo cánh; áo 
khoác budông; giày cao cổ; nơ cài cổ; quần lót ống rộng của nam; mũ lưỡi trai; áo khoác 
len; quần bằng da; áo lót rộng của phụ nữ; áo lá mặc trong, khăn ca-vát, quần lửng ống 
rộng; áo khoác ngoài bằng vải bò; áo váy; áo gilê có nhiều túi dùng cho người đi câu cá; 
bộ quần áo thời trang phi công; giày bóng đá; đổ đi chân; khăn quàng bằng lụa mỏng 
(trang phục); áo choàng không tay bằng lông thú; áo khoác bằng lông thú; áo vét bằng 
lông thú, khăn quàng lông (trang phục); găng tay (trang phục); cái chêm của giày chơi 
gôn; áo chơi gôn; giày chơi gôn; đinh đế giày chơi gôn; bộ đồ chạy bộ thể thao; áo chui 
đầu; áo kimônô; áo khoác ngoài bằng da; áo khoác bằng da; quần áo lót phụ nữ; giày da 
lộn; thắt lưng có gắn túi đựng tiền (trang phục); khăn quàng cổ nhỏ; ca-vát; khăn trang trí 
cổ áo; quần phồng bo chun gấu; quần dài mặc trong; quần dài mặc ngoài; váy mặc lót; áo 
phông có cổ; áo pông-sơ; váy pa reo; áo khoác bằng bông; ủng đi mưa; áo khoác ngoài, 
áo bành tô; áo mưa; áo khoác đi mưa; bộ quần áo đi mưa; bộ đồ mặc đi mưa; áo khoác 
cho người cưỡi ngựa; găng tay cho người cưỡi ngựa (trang phục); khăn quàng cổ nữ; khăn 
choàng; khăn chùm che mặt; khăn quàng; khăn choàng quấn vai; phần trước của áo sơ mi; 
áo sơmi; trang phục trượt băng; yếm trượt tuyết; giày trượt tuyết; găng tay trượt tuyết; 
quần dài trượt tuyết; bộ quần áo trượt tuyết; trang phục trượt tuyết; váy liền quần; dép đi 
trong nhà; bộ quần áo mặc khi ra ngoài có tuyết; giày trượt ván tuyết; găng tay trượt ván 
tuyết; áo khoác thể thao; áo sơ mi thể thao; lưỡi trai che nắng; bộ đồ lướt sóng; áo len dài 
tay; bộ quần áo bơi; bộ quần áo bơi liền thân; quần lót; đồ mặc chơi quần vợt, đồ đi chân, 
cụ thể là dép tông; trang phục bó; áo phông; đồng phục, áo vét; áo len dài tay cổ chữ V; 
bộ đồ bơi lội; áo khoác chống gió; áo gió; giày; guốc mộc; dép quai hậu; giày ống; bộ 
quần áo; áo khoác; quần dài nam; quần dài nữ; bộ áo liền váy; quần soóc ngắn; áo vét 
khoác; áo khoác dài của đàn ông có đai; váy, áo khoác ngoài; lễ phục của phụ nữ; váy 
cưới; trang phục buổi tối; quần gin màu xanh; áo choàng không tay; áo dài; áo khoác dày; 
đồ lót (trang phục); áo khoác ngoài của phụ nữ mặc ở nhà; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; 
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áo nịt; váy liền quần áo lót của phụ nữ; áo phông cổ tròn; áo sơ mi; áo nịt len; áo len chui 
đầu; quần soóc nam; quần ống bó; dải băng buộc đầu (bằng vải); tất cao cổ; tất ngắn cổ; 
mũ lông; mũ len; đây lưng bằng da; dải đeo quần.     

 

Nhóm 35: Quảng cáo; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương 
mại; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh liên quan đến kinh doanh quầy 
rượu, cà phê, nhà hàng, cửa hàng, quầy rượu vang; khảo sát kinh doanh thương mại; 
nghiên cứu kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương 
mại hoặc công nghiệp; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người 
khác; điều tra thương mại; tư vấn quản lý kinh doanh; cung cấp thông tin thương mại và tư 
vấn cho người tiêu dùng về quầy rượu, cà phê, nhà hàng, cửa hàng, quầy rượu vang (cửa 
hàng tư vấn tiêu dùng); dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh liên quan đến kinh doanh 
quầy rượu, cà phê, nhà hàng, cửa hàng, quầy rượu vang; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại hoặc quảng cáo về các vật phẩm liên quan đến thuốc lá, thuốc lá điếu, thuốc 
lá, diêm; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; quản lý kinh doanh công việc 
biểu diễn của nghệ sỹ; quản lý tư liệu bằng máy tính; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính; xử lý văn bản; dịch vụ thư ký; quản lý quá trình đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2016-08521 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.2; 25.5.3; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Nguyễn Duy Ninh  (VN) 
Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải: dịch vụ vận chuyển hành khách bằng taxi; dịch vụ vận tải bằng ô tô, 
du lịch lữ hành; dịch vụ kinh doanh các tua du lịch; tổ chức các chương trình du lịch trong 
nước và quốc tế, cuộc tham quan du lịch trong nước và quốc tế; đại lý vé máy bay.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến cho khách du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-08522 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD  (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 

 

 
(210) 4-2016-08523 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Kwan Star Co., Ltd  (VN) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2016-08524 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Kwan Star Co., Ltd  (VN) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 

Banciao Dist., New Taipei City 220, 

Taiwan 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
210) 4-2016-08525 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD  (TW) 

21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 

Banciao Dist., New Taipei City 220, 

Taiwan 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2016-08526 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD     (TW) 

21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 

Banciao Dist., New Taipei City 220, 

Taiwan 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược. 
 

 
(210) 4-2016-08527 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD      (TW) 

21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 

Banciao Dist., New Taipei City 220, 

Taiwan 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
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(210) 4-2016-08528 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD      (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2016-08529 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD      (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Rd., 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2016-08530 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ cờ 
(731) Tổng công ty máy động lực 

và máy nông nghiệp Việt Nam 
- Công ty TNHH  (VN) 
Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Các loại máy động lực dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, lâm và ngư 
nghiệp, linh kiện và phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết đồng bộ cho các loại máy 
trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), động cơ và các cụm chi 
tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện vận tải trên bộ).  

 

Nhóm 12: ¤ tô, xe con, xe khách, xe chuyên dùng, mô tô, xe máy, động cơ cho xe cộ mặt 
đất, vành bánh xe dùng cho xe cộ, máy kéo, thân vỏ xe, gầm xe.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh buôn bán: các loại xe có động cơ (ô tô, xe máy, xe có động cơ 
khác), phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe có động cơ (ô tô, xe máy, xe có động cơ 
khác), máy móc và các thiết bị công nghiệp, các loại máy động lực dùng trong công 
nghiệp, nông nghiệp, lâm ngư nghiệp, linh kiện, phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết 
đồng bộ cho các loại máy trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công), động cơ và các cụm chi tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện 
vận tải trên bộ).  
 
Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa: các loại máy động lực dùng trong công nghiệp, nông 
nghiệp, lâm và ngư nghiệp, linh kiện, phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết đồng bộ 
cho các loại máy trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), động 
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cơ và các cụm chi tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện vận tải trên 
bộ); bảo dưỡng, sửa chữa: ô tô, xe con, xe khách, xe chuyên dùng, mô tô, xe máy, động 
cơ cho xe cộ mặt đất, vành bánh xe dùng cho xe cộ, máy kéo, thân vỏ xe, gầm xe. 

 

 
(210) 4-2016-08531 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Tổng công ty máy động lực 

và máy nông nghiệp Việt Nam 
- Công ty TNHH    (VN) 
Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Các loại máy động lực dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, lâm và ngư 
nghiệp, linh kiện và phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết đồng bộ cho các loại máy 
trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), động cơ và các cụm chi 
tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện vận tải trên bộ).  

 

Nhóm 12: ¤ tô, xe con, xe khách, xe chuyên dùng, mô tô, xe máy, động cơ cho xe cộ mặt 
đất, vành bánh xe dùng cho xe cộ, máy kéo, thân vỏ xe, gầm xe. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh buôn bán: các loại xe có động cơ (ô tô, xe máy, xe có động cơ 
khác), phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe có động cơ (ô tô, xe máy, xe có động cơ 
khác), máy móc và các thiết bị công nghiệp, các loại máy động lực dùng trong công 
nghiệp, nông nghiệp, lâm ngư nghiệp, linh kiện, phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết 
đồng bộ cho các loại máy trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công), động cơ và các cụm chi tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện 
vận tải trên bộ).  

 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa: các loại máy động lực dùng trong công nghiệp, nông 
nghiệp, lâm và ngư nghiệp, linh kiện, phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết đồng bộ 
cho các loại máy trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), động 
cơ và các cụm chi tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện vận tải trên 
bộ); bảo dưỡng, sửa chữa: ô tô, xe con, xe khách, xe chuyên dùng, mô tô, xe máy, động 
cơ cho xe cộ mặt đất, vành bánh xe dùng cho xe cộ, máy kéo, thân vỏ xe, gầm xe. 

 

 
(210) 4-2016-08532 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ cờ 
(731) Tổng công ty máy động lực 

và máy nông nghiệp Việt Nam 
- Công ty TNHH  (VN) 
Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Các loại máy động lực dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, lâm và ngư 
nghiệp, linh kiện và phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết đồng bộ cho các loại máy 
trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), động cơ và các cụm chi 
tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện vận tải trên bộ).    

 
Nhóm 12: ¤ tô, xe con, xe khách, xe chuyên dùng, mô tô, xe máy, động cơ cho xe cộ mặt 
đất, vành bánh xe dùng cho xe cộ, máy kéo, thân vỏ xe, gầm xe.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh buôn bán: các loại xe có động cơ (ô tô, xe máy, xe có động cơ 
khác), phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe có động cơ (ô tô, xe máy, xe có động cơ 
khác), máy móc và các thiết bị công nghiệp, các loại máy động lực dùng trong công 
nghiệp, nông nghiệp, lâm ngư nghiệp, linh kiện, phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết 
đồng bộ cho các loại máy trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công), động cơ và các cụm chi tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện 
vận tải trên bộ).  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa: các loại máy động lực dùng trong công nghiệp, nông 
nghiệp, lâm và ngư nghiệp, linh kiện, phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết đồng bộ 
cho các loại máy trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), động 
cơ và các cụm chi tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện vận tải trên 
bộ); bảo dưỡng, sửa chữa: ô tô, xe con, xe khách, xe chuyên dùng, mô tô, xe máy, động 
cơ cho xe cộ mặt đất, vành bánh xe dùng cho xe cộ, máy kéo, thân vỏ xe, gầm xe. 

 

 
(210) 4-2016-08533 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(731) Tổng công ty máy động lực 

và máy nông nghiệp Việt Nam 
- Công ty TNHH  (VN) 
Lô D, khu D1, phường Phú Thượng, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Các loại máy động lực dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, lâm và ngư 

nghiệp, linh kiện và phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết đồng bộ cho các loại máy 
trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), động cơ và các cụm chi 
tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện vận tải trên bộ).   

 

Nhóm 12: ¤ tô, xe con, xe khách, xe chuyên dùng, mô tô, xe máy, động cơ cho xe cộ mặt 
đất, vành bánh xe dùng cho xe cộ, máy kéo, thân vỏ xe, gầm xe. 

 

Nhóm 35: Kinh doanh buôn bán: các loại xe có động cơ (ô tô, xe máy, xe có động cơ 
khác), phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của xe có động cơ (ô tô, xe máy, xe có động cơ 
khác), máy móc và các thiết bị công nghiệp, các loại máy động lực dùng trong công 
nghiệp, nông nghiệp, lâm ngư nghiệp, linh kiện, phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết 
đồng bộ cho các loại máy trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ 
công), động cơ và các cụm chi tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện 
vận tải trên bộ).  
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Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa: các loại máy động lực dùng trong công nghiệp, nông 

nghiệp, lâm và ngư nghiệp, linh kiện, phụ tùng thay thế, chi tiết và cụm chi tiết đồng bộ 

cho các loại máy trên (không phải là công cụ, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công), động 

cơ và các cụm chi tiết động cơ các loại (trừ động cơ dùng cho phương tiện vận tải trên 

bộ); bảo dưỡng, sửa chữa: ô tô, xe con, xe khách, xe chuyên dùng, mô tô, xe máy, động 

cơ cho xe cộ mặt đất, vành bánh xe dùng cho xe cộ, máy kéo, thân vỏ xe, gầm xe. 
 

 
(210) 4-2016-08534 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.24; 25.7.25 

(591) Xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Ngọc Mai  (VN) 
P103 C4 tập thể Trung Tự, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, gia cầm; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; mứt, mứt quả.  

 

Nhóm 30: Bánh, kẹo; dấm và nước xốt (gia vị); gia vị; đường, gạo.  

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau quả tươi.  

 

Nhóm 33: Rượu.  

 

Nhóm 35: Mua, bán: bánh; kẹo; rau; quả; rượu; bia.  
 

 
(210) 4-2016-08535 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.4; A26.11.9; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng, da cam 

(731) Công ty TNHH Bao Bì Việt 
Thắng   (VN) 
Xóm Tiền Phong, xã La Phù, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in; dịch vụ in trên túi nilon; dịch vụ in trên bao bì nhựa; dịch vụ in mẫu 

vẽ; dịch vụ in ảnh chụp; dịch vụ in ốp sét.  
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(210) 4-2016-08536 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86/944104 17.03.2016 US 

  
(731) INDIAN MOTORCYCLE 

INTERNATIONAL, LLC   (US) 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 
55340, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe mô tô và các bộ phận cấu thành nên nó.  

 

 
(210) 4-2016-08537 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Nguyễn Thị Nhan  (VN) 

ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, 
tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; đường; cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-08538 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.4; 2.9.1; 25.12.1; 26.2.7; A25.3.3; 

24.15.21; 15.7.1 
(591) Da cam, hồng, đỏ, xanh ngọc, trắng 
(731) Đoàn Hữu Ngọc  (VN) 

9/119, đường 30/4, phường Xuân Khánh, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-08539 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; A5.3.15; 1.15.15; 2.3.8; A2.3.16 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm thiên 
nhiên Cát Dung   (VN) 
29 Lê Lư, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc, thực phẩm chức năng, thuốc xoa bóp; cao thảo dược.  
 

 
(210) 4-2016-08540 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Cơ sở Phúc Đạt  (VN) 
70/55/32 Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Hàng điện tử như: ampli (máy tăng âm), đầu máy karaoke, loa, thùng loa, tivi, 

micr«.  
 

 
(210) 4-2016-08541 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Xanh lá cây, cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Agrivina   (VN) 
450 Nguyên Tử Lực, phường 8, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm phân bón; hóa chất nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất 

diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; chế phẩm sinh học 

không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y; nitơ; hợp chất nitơ.  
 

 
(210) 4-2016-08542 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn C.A.T   (VN) 
Số nhà 26, tổ 18C, tập thể Không Quân, 

phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1254 

(210) 4-2016-08543 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Châu   (VN) 
Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-08544 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Châu   (VN) 
Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-08545 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu   (VN) 
Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-08546 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu   (VN) 
Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08547 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

An Châu    (VN) 
Số 134 phố Lê Lai, phường Nguyễn Trãi, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-08549 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-08550 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 

Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-08551 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Trọng Tài  (VN) 
C140/285 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Balô; túi xách; ví đựng tiền; vali.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; váy; đầm; thắt lưng (dây nịt). 
 

 
(210) 4-2016-08552 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.5.1; A25.7.22; 1.15.24 

(591) Xanh, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Pháp  (VN) 
Phòng 1111, tòa nhà Waseeo số 10, 

đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực thiết kế máy bơm; thiết kế máy bơm theo đơn đặt hàng 

cho người khác.  
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(210) 4-2016-08553 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Pháp  (VN) 
Phòng 1111 tòa nhà Waseco, số 10 
đường Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm. 
 

Nhóm 42: Tư vấn trong lĩnh vực thiết kế máy bơm; thiết kế máy bơm theo đơn đặt hàng 
cho người khác. 

 

 
(210) 4-2016-08554 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh ngọc trai Mai 
Phương  (VN) 
Số 77 đường Cô Giang, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai (đồ trang sức, đồ châu báu); hạt ngọc trai giả làm từ hổ phách (hổ 

phách nén); đồ trang sức; dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn). 
 

Nhóm 35: Mua bán ngọc trai (đồ trang sức, đồ châu báu); hạt ngọc trai giả làm từ hổ 
phách (hổ phách nén); đồ trang sức; dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn). 

 

 
(210) 4-2016-08555 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại xuất nhập khẩu phát 
triển Hồ Gia Thịnh  (VN) 
477F/1 Mã Lò , phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Móng (tay, chân) giả; nước sơn móng; dầu làm bóng móng; móng giả; chế 

phẩm tẩy nước sơn móng.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm móng, chăm sóc móng; dịch vụ trang điểm.  
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(210) 4-2016-08556 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; 26.7.25 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ WISLINK  (VN) 
471 - 473 Nhật Tảo, Phường 06, Quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy ghi hình, thiết bị ghi hình; thiết bị và máy âm thanh; máy quay phim; máy 
ảnh (chụp ảnh); thiết bị báo động; thiết bị báo cháy. 

 

(210) 4-2016-08557 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.13.1; A5.5.20; 

1.15.15 
(591) Nâu, đen 

(540) 

  

(731) Dương Bỉnh Kiên  (VN) 
513/6B1 Gia Phú, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; bồn tắm; vòi phun nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa 
sen; bồn rửa.  

 

 
(210) 4-2016-08558 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.21; A5.5.20; A17.3.2 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH An ánh 
Dương   (VN) 
1545 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn luật.  

 

 
(210) 4-2016-08559 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Vàng, xám, da cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
quản lý bất động sản Nhà Tôi  
(VN) 
1545 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; tư vấn, môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa, lắp đặt các thiết bị xây dựng; dịch vụ làm 
sạch bên trong và bên ngoài tòa nhà.  

 

 
(210) 4-2016-08560 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xanh rêu đậm, xanh rêu 
(731) Vũ Thái Thạch   (VN) 

Số nhà 11, ngõ 581 phố Bạch Đằng, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 11: ấm sắc thuốc chạy điện.  
 

Nhóm 35: Mua bán ấm sắc thuốc chạy điện.  
 

 
(210) 4-2016-08561 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; A5.3.13; 6.1.2; 2.3.1 
(591) Xanh cốm, vàng 
(731) Trần Thị Mỹ Nhung  (VN) 

23/18/29/4 Nguyễn Hữu Tiến, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da, kem (mỹ phẩm) trị nám da, kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; sữa 

tắm, dầu gội đầu; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
 

 
(210) 4-2016-08562 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Lucky House 

Việt Nam  (VN) 
Số 110 phố Thái Thịnh, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường và sơn nước các loại. 
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Nhóm 19: Bột bả tường, vữa trát tường. 
 

 
(210) 4-2016-08563 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Trần Anh Dũng   (VN) 
19C1 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện); dịch vụ quán cà phê; dịch vụ đặt chỗ ăn, ở cho khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2016-08564 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Boston Capital   (VN) 
519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-08565 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Boston Capital  (VN) 
519 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; quan hệ công chúng; dịch vụ giới 

thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ quảng 

cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang 

web. 
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(210) 4-2016-08566 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 26.3.4; A5.7.22 (540) 

  

(731) Lê Thùy Châu  (VN) 
44/14 Bùi Thị Xuân, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước ép trái cây; đồ uống hỗn hợp không có cồn; nước khoáng 

[đồ uống]; đồ uống không cồn; nước sinh tố. 
 

 
(210) 4-2016-08567 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2016-08568 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh lam, xanh lam nhạt, trắng 
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục 

đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế dạng bột, dạng để trộn/lắc và 
dạng thanh.  

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2016-08569 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh lam, vàng, trắng 
(731) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng cho mục 
đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế dạng bột, dạng để trộn/lắc và 
dạng thanh. 

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2016-08570 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 19.1.1; 19.3.1 
(591) Vàng kim, hồng tím, trắng, be, đỏ, cam, 

đen, xanh lam, xanh dương, xám 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng cho mục 

đích y tế, chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế dạng bột, dạng đế trộn/lắc và 
dạng thanh. 

 
Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột, sữa và sản phẩm sữa.  

 

 
(210) 4-2016-08571 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Bùi Thị Lý   (VN) 

Khu 3, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) văn phòng phẩm, sổ da, vở viết, ba lô, túi xách, dây đeo 

thẻ, hộp đựng bút, tẩy, dụng cụ học tập, đất nặn, bút máy, bút bi, bút chì, thiết bị văn 
phòng phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-08572 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) MARRIOTT WORLDWIDE 

CORPORATION   (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20817 (USA)  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý 
kinh doanh trong việc thành lập và hoạt động của khách sạn, nhà hàng, quán rượu nhỏ, 
trung tâm chăm sóc sắc đẹp, các cơ sở giải trí và thể dục thể hình, và cửa hàng bán lẻ dịch 
vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý và vận hành khách sạn, nhà hàng, quán rượu 
nhỏ, trung tâm chăm sóc sắc đẹp,  các cơ sở giải trí và thể dục thể hình và cửa hàng bán lẻ 
cho người khác, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh dịch vụ cửa hàng bán lẻ cung cấp cơ sở 
vật chất để sử dụng máy móc và thiết bị văn phòng, dịch vụ quản trị kinh doanh, dịch vụ 
lên kế hoạch các cuộc họp kinh doanh; cung cấp cơ sở vật chất cho các cuộc họp kinh 
doanh.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng, ăn uống, quán rượu nhỏ và phòng chờ, 
dịch vụ lưu trú tạm thời tại khu nghỉ dưỡng, cung cấp cơ sở vật chất chung cho các cuộc 
họp, hội nghị và triển lãm; cung cấp tiệc và các cơ sở vật chất có chức năng xã hội cho 
những dịp đặc biệt và dịch vụ đặt phòng khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-08573 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MARRIOTT WORLDWIDE 

CORPORATION   (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20817 (USA)  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý 

kinh doanh trong việc thành lập và hoạt động của khách sạn, nhà hàng, quán rượu nhỏ, 
trung tâm chăm sóc sắc đẹp, các cơ sở giải trí và thể dục thể hình, và cửa hàng bán lẻ dịch 
vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý và vận hành khách sạn, nhà hàng, quán rượu 
nhỏ, trung tâm chăm sóc sắc đẹp,  các cơ sở giải trí và thể dục thể hình và cửa hàng bán lẻ 
cho người khác, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh dịch vụ cửa hàng bán lẻ cung cấp cơ sở 
vật chất để sử dụng máy móc và thiết bị văn phòng, dịch vụ quản trị kinh doanh, dịch vụ 
lên kế hoạch các cuộc họp kinh doanh; cung cấp cơ sở vật chất cho các cuộc họp kinh 
doanh. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng, ăn uống, quán rượu nhỏ và phòng chờ, 
dịch vụ lưu trú tạm thời tại khu nghỉ dưỡng, cung cấp cơ sở vật chất chung cho các cuộc 
họp, hội nghị và triển lãm; cung cấp tiệc và các cơ sở vật chất có chức năng xã hội cho 
những dịp đặc biệt và dịch vụ đặt phòng khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-08574 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.5 
(731) MARRIOTT WORLDWIDE 

CORPORATION   (US) 
10400 Fernwood Road, Bethesda, 
Maryland 20817 (USA) 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp dịch vụ hỗ trợ quản lý 
kinh doanh trong việc thành lập và hoạt động của khách sạn, nhà hàng, quán rượu nhỏ, 
trung tâm chăm sóc sắc đẹp, các cơ sở giải trí và thể dục thể hình, và cửa hàng bán lẻ dịch 
vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là, quản lý và vận hành khách sạn, nhà hàng, quán rượu 
nhỏ, trung tâm chăm sóc sắc đẹp,  các cơ sở giải trí và thể dục thể hình và cửa hàng bán lẻ 
cho người khác, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh dịch vụ cửa hàng bán lẻ cung cấp cơ sở 
vật chất để sử dụng máy móc và thiết bị văn phòng, dịch vụ quản trị kinh doanh, dịch vụ 
lên kế hoạch các cuộc họp kinh doanh; cung cấp cơ sở vật chất cho các cuộc họp kinh 
doanh. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng, ăn uống, quán rượu nhỏ và phòng chờ, 
dịch vụ lưu trú tạm thời tại khu nghỉ dưỡng, cung cấp cơ sở vật chất chung cho các cuộc 
họp, hội nghị và triển lãm; cung cấp tiệc và các cơ sở vật chất có chức năng xã hội cho 
những dịp đặc biệt và dịch vụ đặt phòng khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-08575 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.1; 25.5.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH THE FAT CAT 
HOUSE  (VN) 
Số nhà 82, đường Nguyễn Phong Sắc, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; hạt trân châu (làm từ ngũ cốc); bánh mì; chế phẩm từ 

ngũ cốc.  
 

Nhóm 32: Sinh tố hoa quả và nước ép hoa quả; nước khoáng (đồ uống); các loại đồ uống 
không có cồn; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-08576 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Dung Phước  

(VN) 
Tổ 6, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước đóng chai; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không 

chứa cồn. 
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(210) 4-2016-08577 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Trắng, đen, ghi 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Điện Việt Nam - Đức  (VN) 
Số 1283, đường Giải Phóng, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt; máy hút mùi; máy xay/máy nghiền dùng trong nhà bếp chạy điện; 
máy ép hoa quả dùng điện; máy rửa bát dùng điện; máy cắt [máy móc]; khoan cầm tay 
chạy bằng điện; máy cưa [dùng điện]; máy đục lỗ mộng [dùng điện]; máy xén [dùng 
điện]; máy bào [dùng điện]; thiết bị đánh bóng [dùng điện]. 

 

Nhóm 11: Bếp nấu; tủ lạnh; thiết bị điều hòa không khí.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (kinh doanh) thiết bị điện và điện tử gia dụng gồm: thiết bị 
(điện) nấu nướng sử dụng điện, tủ lạnh, thiết bị điều hòa không khí, máy giặt, máy hút 
mùi, máy xay, máy nghiền dùng trong nhà bếp chạy điện, máy ép hoa quả dùng điện, máy 
rửa bát dùng điện, dụng cụ điện cầm tay dùng trong xưởng gỗ như máy cắt [máy móc], 
khoan cầm tay chạy bằng điện, máy cưa [dùng điện], máy đục lỗ mộng [dùng điện], máy 
xén [dùng điện], máy bào [dùng điện], thiết bị đánh bóng [dùng điện]. 

 

 
(210) 4-2016-08578 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; A5.3.15; 5.3.11; 26.1.1; 2.3.1 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Tây Côn Lĩnh  (VN) 
Thôn Vàng Luông, xã Thượng Sơn, 
huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Chè. 

 

 
(210) 4-2016-08579 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; 5.13.4; 24.1.1 
(591) Vàng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ 
Minh Thành  (VN) 
P305, tầng 3, lô C6 ô D6 khu ĐTM Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản (dịch vụ bảo vệ).  
 

 
(210) 4-2016-08580 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 21.1.13 
(731) BEIJING ZEALOT GAMES 

TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 
Room A-1393, 2nd Floor, Building 3, 
No. 30 Yard, Shixing Street, Shijingshan 
District, Beijing, China 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy vi tính; phần mềm trò chơi máy vi tính sử dụng trên 

điện thoại di động và các thiết bị di động khác; chương trình trò chơi máy vi tính có thể 
tải xuống được thông qua mạng internet; chương trình trò chơi máy vi tính; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải xuống. 

 

 
(210) 4-2016-08581 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.15.21; 7.3.11; 26.3.23; 25.1.25; 

A26.11.8 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu 
(731) Biện Thị Anh Thư  (VN) 

450 Lạc Long Quân, khu phố 4, phường 
4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-08582 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Uniben  (VN) 

Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; bơ; sữa đậu nành; pho mát; bột dinh dưỡng chứa sữa chủ yếu. 
 

Nhóm 30: Kem lạnh; bột ngũ cốc; ca cao; bánh kẹo; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); 
đồ uống cà phê có sữa. 
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(210) 4-2016-08583 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.5.19; A5.5.20; 

A5.5.21; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Đỗ Trương Phương Thủy  (VN) 
36 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 26: Hoa giả; hoa nhân tạo; hoa đất sét.  
 

Nhóm 35: Mua bán hoa, hoa giả, hoa khô, hoa đất sét, tranh hoa làm bằng đất sét. 
 

 
(210) 4-2016-08584 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.5.2; A2.5.23 
(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, vàng 

đồng, đỏ, xanh lá cây, xanh lá cây thẫm, 
nâu, ghi, đen, trắng, hồng 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sữa TH  (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); bìa cặp để kẹp tài liệu; sách; túi giấy (dùng để bao 

gói); danh thiếp; catalo. 
 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví 
đựng tiền; vali; «. 

 
Nhóm 21: Cốc để uống, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; 
đồ bằng đất nung để chứa đựng; bàn chải đánh răng. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn trùm đầu; cà 
vạt; thắt lưng (trang phục).  

 
Nhóm 29: Sữa chua. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; mua bán sữa chua, thiết bị làm sữa chua; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thông tin thương mại. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ quầy rượu; cho thuê phòng 
họp; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-08585 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, vàng 

đồng, da cam, xanh lá cây, đen, trắng, 
nâu, xám 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sữa TH   (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); bìa cặp để kẹp tài liệu; sách; túi giấy (dùng để bao 
gói); danh thiếp; catalo.  

 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví 
đựng tiền; vali; «.  

 

Nhóm 21: Cốc để uống, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; 
đồ bằng đất nung để chứa đựng; bàn chải đánh răng.  

 

Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn trùm đầu; cà 
vạt; thắt lưng (trang phục).   

 

Nhóm 29: Sữa chua. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; mua bán sữa chua, thiết bị làm sữa chua; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thông tin thương mại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ quầy rượu; cho thuê phòng 
họp; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-08586 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, vàng 

đồng, đỏ, xanh lá cây, tím, đen, trắng, 
hồng 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sữa TH   (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); bìa cặp để kẹp tài liệu; sách; túi giấy (dùng để bao 

gói); danh thiếp; catalo.  
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Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví 
đựng tiền; vali; «.  

 
Nhóm 21: Cốc để uống, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; 
đồ bằng đất nung để chứa đựng; bàn chải đánh răng.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn trùm đầu; cà 
vạt; thắt lưng (trang phục).   

 
Nhóm 29: Sữa chua. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; mua bán sữa chua, thiết bị làm sữa chua; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thông tin thương mại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ quầy rượu; cho thuê phòng 
họp; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-08587 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A2.1.23; A2.5.23 
(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, vàng 

đồng, xanh lá cây, xanh dương thẫm, 
nâu, ghi, đen, trắng, da cam, hồng 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sữa TH   (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); bìa cặp để kẹp tài liệu; sách; túi giấy (dùng để bao 

gói); danh thiếp; catalo.  
 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví 
đựng tiền; vali; «.  

 
Nhóm 21: Cốc để uống, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; 
đồ bằng đất nung để chứa đựng; bàn chải đánh răng.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn trùm đầu; cà 
vạt; thắt lưng (trang phục).   

 
Nhóm 29: Sữa chua. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; mua bán sữa chua, thiết bị làm sữa chua; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thông tin thương mại.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ quầy rượu; cho thuê phòng 
họp; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-08588 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, đồng, 

nâu, cam, trắng, xám, da cam 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH   (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); bìa cặp để kẹp tài liệu; sách; túi giấy (dùng để bao 

gói); danh thiếp; catalo.  
 

Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví 
đựng tiền; vali; «.  

 
Nhóm 21: Cốc để uống, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; 
đồ bằng đất nung để chứa đựng; bàn chải đánh răng.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn trùm đầu; cà 
vạt; thắt lưng (trang phục).   

 
Nhóm 29: Sữa chua. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; mua bán sữa chua, thiết bị làm sữa chua; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thông tin thương mại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ quầy rượu; cho thuê phòng 
họp; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-08589 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương, xanh da trời, vàng, vàng 

đồng, xanh lá cây, tím, hồng, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH   (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy (văn phòng phẩm); bìa cặp để kẹp tài liệu; sách; túi giấy (dùng để bao 
gói); danh thiếp; catalo.  

 
Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví 
đựng tiền; vali; «.  

 
Nhóm 21: Cốc để uống, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; đồ sứ để chứa đựng; 
đồ bằng đất nung để chứa đựng; bàn chải đánh răng.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục); đồ đi ở chân; đồ đội đầu (trang phục); khăn trùm đầu; cà 
vạt; thắt lưng (trang phục).   

 
Nhóm 29: Sữa chua. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh; mua bán sữa chua, thiết bị làm sữa chua; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho 
mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thông tin thương mại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ quầy rượu; cho thuê phòng 
họp; đặt chỗ ở tạm thời; đặt chỗ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-08590 (220) 12.09.2014 

(641) 4-2014-21607 (441) 27.06.2016 
(591) Xám, trắng, xanh lam 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sữa TH  (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; chế phẩm ngũ cốc; chè (trà); cà phê; ca cao; đồ gia vị (thực phẩm).  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống); nước uống đóng chai; nước ngọt có 
gaz; nước ngọt không gaz; bia.  

 
Nhóm 35: Mua bán nước quả và đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-08591 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Hợp Thịnh  (VN) 
Số 20 ngõ 159 phố Đông Các, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn; tấm lát sàn không bằng kim loại; ván ốp chân tường không bằng 
kim loại; gỗ dán; gỗ xây dựng; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim 
loại; vách ngăn không bằng kim loại; tấm lát trần nhà không bằng kim loại; cửa chớp 
không bằng kim loại; bậc cầu thang không bằng kim loại.  

 
Nhóm 27: Thảm trải sàn; thảm chùi chân ở cửa; thảm chống trơn trượt; tấm phủ sàn bằng 
nhựa vinyl; giấy dán tường.  

 

 
(210) 4-2016-08592 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) SWANICOCO CO., LTD.  (KR) 

(Gyeyang-dong), 28, 26-gil, Gyeongsan-
si, Gyeongsangbuk-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ làm đẹp; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm; 

dầu gội đầu; nước hoa; son môi; đồ trang điểm; thuốc đánh răng; xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-08593 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) TRIMAX & COMPANY, LTD.  (KR) 

#804, 615, Gaepo-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea (Gaepo-dong, 
Seoktop Plaza)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hồng sâm đã chế biến; nhân sâm đã chế biến; thạch nhân sâm; thạch hồng 

sâm; hồng sâm đã chế biến và lên men; nhân sâm đã chế biến và lên men; tất cả được sử 
dụng như rau. 

 

 
(210) 4-2016-08594 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) TRIMAX & COMPANY, LTD.   (KR) 

#804, 615, Gaepo-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea (Gaepo-dong, 
Seoktop Plaza)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo làm từ nhân sâm; nhân sâm đã được bảo quản trong mật ong, được sử 
dụng như thảo mộc, gia vị hoặc hương liệu của thức ăn/đồ uống; kẹo nhân sâm; bánh kẹo 
làm từ hồng sâm; hồng sâm đã được bảo quản trong mật ong, được sử dụng như thảo mộc, 
gia vị hoặc hương liệu của thức ăn/đồ uống; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2016-08595 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) TRIMAX & COMPANY, LTD.   (KR) 

#804, 615, Gaepo-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea (Gaepo-dong, 
Seoktop Plaza)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước ép nhân sâm (đồ uống); nước ép hồng sâm (đồ uống); chiết xuất hồng 

sâm không chứa cồn; bột nhân sâm cho đồ uống; xi rô nhân sâm dùng cho đồ uống; nước 
uống có gaz chứa nhân sâm.  

 

 
(210) 4-2016-08596 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 1.15.5; 4.5.1; 5.9.15 
(591) Đen, đỏ, vàng, cam, xám, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Đỗ Xuân Tuấn  (VN) 
Phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ 

2. Nguyễn Hồng Phúc  (VN) 
54/3 Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

3. Nguyễn Quốc Trường  (VN) 
71/66 Cách Mạng Tháng Tám, quận 
Bình Thủy, thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn uống; quán 
ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-08597 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.13 
(731) GUANGDONG JUNON SONGTIAN 

ELECTRICAL APPLIANCE.CO., LTD  
(CN) 
Longsheng South Road, Leliu Town, 
Shunde District, Foshan City, 
Guangdong Provine, P.R. China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Bình ắc quy; bộ ngắt mạch điện; bộ chuyển mạch điện; công tắc điện; bảng 
phân phối [điện]; thiết bị chỉ báo mất điện; cáp điện; ắc qui điện áp cao; bút điện tử [cho 
thiết bị hiển thị] ; rơle điện; ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; 
dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt điện áp; dây điện; dây dẫn điện.  

 
Nhóm 11: Đèn hồ quang; quạt điện dùng cho cá nhân; đèn chiếu sáng; bình nước nóng 
cho nhà tắm; bình đun nước nóng; chao đèn; chụp phản quang của đèn; chụp đèn; đèn; hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; tủ lạnh; thiết bị khử mùi không khí.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; bán đấu giá; đại lý thông tin thương mại; dịch vụ 
đại lý xuất nhập khẩu; thông tin kinh doanh; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo 
hoặc xúc tiến việc bán hàng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-08600 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.3; 25.1.25 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế An 
Khang  (VN) 
Lô K1, khu thương mại Kim Thành, 
phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc và làm đẹp, tinh dầu, nước hoa, xà phòng; chế 

phẩm để giặt; để tẩy rửa, kem đánh giày; nước thơm; chế phẩm đánh bóng; chế phẩm để 
tẩy màu; lơ để giặt; xi đánh ủng; dầu gội đầu; kem đánh răng. 

 
Nhóm 05: Trà thảo dược; rễ cây thuốc; hộp thuốc [xách tay] [cỏ chứa thuốc]; chất bổ sung 
dinh dưỡng, chế phẩm dược để chăm sóc da; thuốc viên làm thon người. 

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc: thiết bị lọc nước uống; ấm đun nước, dùng điện; lò vi sóng [thiết 
bị nấu nướng]; bình pha cà phê, dùng điện; nồi áp suất [nồt hấp], dùng điện: chảo áp suất, 
dùng điện.  

 
Nhóm 18: Ba lô; túi du lịch; bộ đồ du lịch [đồ da]; vali [hành lý], cặp đựng giấy tờ, tài 
liệu; ví đựng danh thiếp; túi xách tay; ví tiền.  

 
Nhóm 21: Nồi áp suất [nồi hấp], không dùng điện; đồ đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống; 
máy trộn khuấy không chạy điện dùng cho mục đích gia đình; hộp xà phòng; hộp bằng 
kim loại để chia khăn giấy; giẻ lau để làm sạch; bộ nồi nấu không dùng điện; dụng cụ nấu 
ăn không dùng điện; vật dụng giữ lạnh không dùng điện mang đi được; chảo để rán; vỉ 
nướng [dụng cụ nấu nướng]; dụng cụ vắt dùng cho cây lau sàn; giẻ lau sàn; nồi hầm [nồi 
áp suất], không dùng điện; chảo bằng đất nung.  

 

Nhóm 25: Quần áo [trang phục]; đồ đi chân [trang phục]; bít tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; 
găng tay [trang phục]; thắt lưng [trang phục]. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và dịch vụ bán lẻ mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc và làm đẹp, 
tinh dầu, nước hoa, xà phòng, chế phẩm để giặt, để tẩy rửa, kem đánh giày, chế phẩm cạo 
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râu, nước thơm, chế phẩm đánh bóng, chế phẩm để tẩy màu, giấy nhám (giấy ráp), lơ để 
giặt, xi đánh ủng, dầu gội đầu, kem đánh răng, trà thảo dược, rễ cây thuốc, hộp thuốc 
[xách tay] [có chứa thuốc], chất bổ sung dinh dưỡng, chế phẩm dược để chăm sóc da, 
thuốc viên làm thon người, máy sấy tóc, thiết bị lọc nước uống ấm đun nước. dùng điện, 
lò vi sóng [thiết bị nấu nướng], bình pha cà phê, dùng điện: nồi áp suất nồi hấp dùng diện, 
chảo áp suất, dùng điện, ba lô, túi du lịch, bộ đồ du lịch [đồ da], vali [hành lý] cặp đựng 
giấy tờ, tài liệu, túi xách tay nồi áp suất [nồi hấp], không dùng điện, đồ đựng giữ nhiệt 
dùng cho đồ uống, máy trộn khuấy không chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, hộp 
bằng kim loại để chia khăn giay, giẻ lau để làm sạch, bộ nồi nấu không dùng điện, dụng 
cụ nấu ăn, không dùng điện, vật dụng giữ lạnh không dùng điện mang đi được, chảo để 
rán, vỉ nướng dụng cụ nấu nướng dụng cụ vắt dùng cho  cây lau sàn giẻ lau sàn, nồi hầm 
[nồi áp suất], không dùng điện, chảo bằng đất nung, quần áo [trang phục], đồ đi chân 
[trang phụcl, giày thể thao, mũ [trang phục], bít tất ngắn cổ, khăn quàng cổ, găng tay 
[trang phục], thắt lưng [trang phục].  

 

 
(210) 4-2016-08601 (220) 31.03.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Văn Sơn  (VN) 

Xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sát; máy lọc; máy khuấy bột; máy phơi miến; máy ép; máy cắt.  
 

 
(210) 4-2016-08602 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.15.21; 26.3.23; 25.5.25 
(591) Nâu, xanh lá, trắng 
(731) Công ty TNHH Tâm Hải Kim  

(VN) 
Số 2/1 đường số 6, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 18: Va li, balô, túi xách. 
 

 
(210) 4-2016-08604 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.13.12 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Vinasao   (VN) 
Số 52 phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), giày, dép, mũ.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh: quần áo (trang phục), giày, dép, mũ.  
 

 
(210) 4-2016-08605 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Ngô Thị Quỳnh Nga  (VN) 
Phòng 1104, nhà §3, chung cư 15-17 
Ngọc Khánh, phố Ngọc Khánh, phường 
Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo, rượu vang, rượu đào, rượu sim, chiết xuất trái cây có cồn, đồ uống 

có cồn chứa hoa quả.  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu, thực phẩm, đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-08606 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.16; 24.17.15; 24.17.21; 25.1.25; 

25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 
Xóm 23, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 03: Hương, nhang. 

 

 
(210) 4-2016-08607 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại giày Phương Vũ  
(VN) 
202 đường số 1, phường 13, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
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(210) 4-2016-08608 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giáo dục LEADING PERFOMANCE  
(VN) 
61 đường D1, KDC Him Lam, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục và giải trí]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2016-08609 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.4; 26.15.15; 25.1.6; 

26.1.1 
(591) Đen, vàng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giáo dục LEADING 
PERFORMANCE  (VN) 
61 đường D1, KDC Him Lam, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục và giải trí]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

(210) 4-2016-08610 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.5; 2.9.1; 25.12.1; 

1.15.9 
(591) Xanh lá, xanh dương đậm, xanh dương, 

trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giáo dục LEADING 
PERFORMANCE  (VN) 
61 đường D1, KDC Him Lam, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên 
đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục và giải trí], hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  
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(210) 4-2016-08611 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.11; 25.1.6; 9.1.10; A25.7.4 
(591) hồng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giáo dục LEADING 
PERFORMANCE   (VN) 
61 đường D1, KDC Him Lam, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên 

đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục và giải trí]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2016-08612 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.5; 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.7; 2.9.1 
(591) Xanh lá, xanh dương, hồng, đỏ cam, 

cam, đỏ, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giáo dục LEADING 
PERFORMANCE   (VN) 
61 đường D1, KDC Him Lam, phường 
Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo [đào tạo]; sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên 

đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi 
[giáo dục và giải trí]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục].  

 

 
(210) 4-2016-08613 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; 26.13.25; A1.1.10; 26.1.2; 7.15.6
(591) Đỏ, xanh, vàng, tím, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Hà Trang  (VN) 
Xóm Mới, xã Hồng Lạc, huyện Thanh 
Hà, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; tấm lợp kim loại dùng trong xây dựng như tôn 

lạnh, tôn mạ màu, tôn mã kẽm dạng cuốn và dạng tấm; phụ kiện lắp ráp tấm lợp ví dụ như 
bu lông, đai ốc, chốt bằng kim loại; ống kim loại; công trình, cấu kiện xây dựng bằng kim 
loại có thể di chuyển được; khung nhà bằng kim loại dùng trong xây dựng.  
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại, tấm lợp kim loại dùng trong 
xây dựng như tôn lạnh, tôn mạ màu, tôn mã kẽm dạng cuốn và dạng tấm, phụ kiện lắp ráp 
tấm lợp ví dụ như bu lông, đai ốc, chốt bằng kim loại, ống kim loại, công trình, cấu kiện 
xây dựng bằng kim toại có thể di chuyển được, khung nhà bằng kim loại dùng trong xây 
dựng; nhượng quyền thương mại; quảng cáo; xuất nhập khẩu các sản phẩm, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tổ chức hội trợ triển lãm.  

 
Nhóm 40: Gia công cơ khí; gia công các sản phẩm bằng kim loại theo đơn đặt hàng; dịch 
vụ rèn, gò, hàn; dịch vụ xử lý vật liệu, kim loại; mạ kim loại; dịch vụ đúc kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-08614 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD  (SG) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng - 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-08615 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD   (VN) 
20 Malacca Street, # 02-00 Malacca 
Centre, Singapore (048979)  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng - 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 

 
(210) 4-2016-08616 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.3; 2.9.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Va li; túi xách, ví (bóp); cặp đựng tài liệu; ô(dù); ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; dây thắt lưng dùng cho trang phục; mũ(nón); cà vạt hay nơ đeo cổ; 
khăn quàng cổ; bít tất (vớ); giày; dép; găng tay (bao tay). 
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(210) 4-2016-08617 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1; 2.9.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH REDCO Việt Nam  
(VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không dùng trong quá trình sản xuất; nước hoa; xà bông (xà 

phòng); kem đánh răng; mỹ phẩm bao gồm: chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm chăm sóc 
da; chế phẩm chăm sóc cơ thể; chế phẩm khử mùi cơ thể dùng cho cá nhân; chế phẩm 
dùng để trang điểm; chế phẩm dùng để cạo râu. 

 

 
(210) 4-2016-08619 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Ngô Vĩnh Phong   (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.   
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-08620 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong   (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.   
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-08621 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Ngô Vĩnh Phong   (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.   

 
Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng.  
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(210) 4-2016-08622 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong   (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.   
 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-08625 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Xám, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LI NING  (VN) 
551/58 Tô Ngọc Vân, khu phố 3, phường 
Thạnh Xuân, quận 12 , thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp cụ thể là: hóa chất giảm điện trở đất.  

 

 
(210) 4-2016-08626 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Hoàng Khang  (VN) 
Số 353 - 355 An Dương Vương, phường 
3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược thảo, dược liệu, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ bò, heo, gà, tôm, cua, cá, mực; chả lụa, patê, chả cá; 
thức ăn đóng hộp được chế biến từ thịt, cá, gia cầm; sữa các loại: sữa tươi, sữa tiệt trùng, 
sữa chua, váng sữa, sữa đặc; trái cây chế biến sẵn. 

 

Nhóm 30: Chè (trà) các loại; đồ uống chiết xuất từ chè (trà); cà phê các loại; đồ uống 
chiết xuất từ cà phê; chè ngọt; các sản phẩm chiết xuất từ bột cụ thể: cháo, cơm rang hoặc 
cơm nấu, cơm cuốn kiểu Nhật Bản (sushi); thức ăn chế biến sẵn làm từ bột ngũ cốc ăn liền 
và bột mì như bánh mì; hoành thánh; bánh bao; há cảo (bánh có nhân mặn). 

 

Nhóm 31: Thủy sản tươi sống: tôm, cá, cua, mực; nông sản chưa qua chế biến cụ thể là: 
rau tươi và quả tươi; thực phẩm tươi sống, cụ thể gồm: heo sống; bò sống; gà sống; thức 
ăn gia súc, gia cầm. 

 
Nhóm 32: Tất cả các đồ uống thuộc nhóm này, bao gồm đồ uống có ga, nước khoáng, đồ 
uống không cồn, đồ uống làm từ hoa quả, nước sô-đa, bia các loại. 
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Nhóm 33: Đồ uống có cồn, rượu các loại như: rượu gạo, vốt-ka, whisky, brandy, rượu 
vang, rượu hoa quả. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ, nhà hàng cung cấp 
bữa ăn dọn sẵn cho khách hàng tự lấy (buffet); dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn nhanh. 

 
Nhóm 44: Trồng rau, củ, quả, nông sản các loại; chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

 

 
(210) 4-2016-08627 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.5; A1.1.10 
(591) Xanh dương, cam, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Venus Global  
(VN) 
A4.8, chung cư Hưng Phú, phường Vĩnh 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ; vận tải hành khách, hàng hóa 

bằng đường thủy; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; điều hành tua du lịch; dịch 
vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức tua du lịch; đại lý bán vé tàu, vé ô tô, vé máy bay. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức biểu diễn thời trang và ca múa nhạc; sản 
xuất chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất các 
chương trình biểu diễn; dịch vụ hậu kỳ (bao gồm các công đoạn dựng phim, làm bản 
chính, đồng bộ và chuẩn hóa tác phẩm, kỹ xảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng hình ảnh, lên 
tiêu đề phát sóng). 

 
Nhóm 43: Khách sạn; quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ 
lưu động. 

 

 
(210) 4-2016-08628 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.25; A5.3.13 
(591) Xám, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hunky Dory 
Việt Nam  (VN) 
Tổ 7, thôn Vĩnh Châu, xã Vĩnh Hiệp, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận; mua bán và xuất nhập 

khẩu: vật liệu xây dựng như: cát, đá, xi măng, gạch, ngói, sắt, thép, sơn, ván ép, thiết bị vệ 
sinh như: bồn tắm, lavabo, vòi nước, lương thực, thực phẩm như: thuốc lá, thuốc lào, 
bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng may sẵn, giày dép, 
đồ dùng gia đình như: thảm, đệm, chăn, màn, rèm vật phủ tường, sàn, giường, tủ, bàn ghế, 
đồ nội thất như: đèn, bộ đèn điện, sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm: dược phẩm, thực 
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phẩm chức năng, mỹ phẩm, hoa, cây cảnh, hàng lưu niệm hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; chuẩn bị mặt bằng xây dựng, 
hoàn thiện công trình xây dựng; lắp đặt: hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống 
điều hòa không khí, hệ thống lò sưởi, hệ thống mạng máy tính, hệ thống mạng viễn thông, 
hệ thống camera quan sát, hệ thống chống cháy.  

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường bộ; vận tài hành khách, hàng hóa 
bằng đường thủy; dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; điều hành tua du lịch; dịch 
vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức tua du lịch; đại lý bán vé tàu, vé ô tô, vé máy bay. 

 

Nhóm 41: Sản xuất chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim (trừ phim quảng 
cáo); sản xuất các chương trình biểu diễn; dịch vụ hậu kỳ (bao gồm các công đoạn dựng 
phim, làm bản chính, đồng bộ và chuẩn hóa tác phẩm, kỹ xảo, thiết kế âm thanh, hiệu ứng 
hình ảnh, lên tiêu đề phát sóng); tổ chức hội nghị, hội thảo; tổ chức biểu diễn thời trang và 
ca múa nhạc.   

 

 
(210) 4-2016-08629 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Cự Giải  
(VN) 
Lô D401 số 53 Nguyễn Sơn, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; tất (vớ); mũ (nón). 

 

 
(210) 4-2016-08630 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Cự Giải  
(VN) 
Lô D401 số 53 Nguyễn Sơn, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; vớ (tất); nón (mũ).  

 

 
(210) 4-2016-08631 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Song Cự Giải  
(VN) 
Lô D401 số 53 Nguyễn Sơn, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1284 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; vớ (tất); nón (mũ).  
 

 
(210) 4-2016-08632 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 8.1.18; 26.4.2; A10.3.4 
(591) Xám, đen, cam, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thuận Toàn  (VN) 
14B9 Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao; đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 

trên cơ sở ca cao. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 
động. 

 

 
(210) 4-2016-08633 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Phạm Văn Giàu  (VN) 
77/34 đường Chiến Lược, khu phố 15, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy bao gồm: xích, đĩa, cần thắng (cần phanh), cần số, gác máy 

(bộ phận để gác chân), căm xe (nan hoa), vành xe (niềng xe), bố thắng (má phanh). 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: phụ tùng xe máy bao gồm: xích, đĩa, cần thắng (cần 
phanh), cần số gác máy (bộ phận để gác chân), căm xe (nan hoa), vành xe (niềng xe), bố 
thắng (má phanh). 

 

 
(210) 4-2016-08634 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; 6.1.2; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
Thịnh Phát Đạt  (VN) 
65 đường số 609, tổ 2, ấp Trung Viết, xã 
Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Khoai lang sấy; khoai môn sấy; mít sấy; chuối sấy; sầu riêng sấy; trái cây sấy. 
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Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: khoai lang sấy, khoai môn sấy, mít sấy, chuối sấy, 
sầu riêng sấy, trái cây sấy. 

 

 
(210) 4-2016-08635 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; 24.17.5; A6.19.9; 

26.1.1 
(591) Vàng, vàng nhạt, đen, trắng, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; trà có hương vị; đồ uống trên cơ sở trà; 

chè ôlong; đồ uống trên cơ sở chè ôlong; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà 
phê nhân tạo; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đồ ăn 
nhanh dạng thanh trên cơ sở hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng 
cho mục đích y tế); đồ ăn nhanh trên cơ sở granola (thực phẩm ăn nhẹ bao gồm yến mạch 
đã xay, quả hạch, mật ong, đôi khi có thêm bỏng gạo, thường được nướng đến khi khô) có 
thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế); món khai vị có thành phần 
chủ yếu từ hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế); 
đá lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; mật ong; mật đường; nấm 
men; bột nở; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm; mù tạc; giấm; nước xốt 
(gia vị); gia vị. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước sô đa; nước chanh; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn; đồ uống không có cồn; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-08636 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.17.5 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh lá cây 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; trà có hương vị; đồ uống trên cơ sở trà; 

chè ôlong; dồ uống trên cơ sở chè ôlong; ca cao; đường; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; cà 
phê nhân tạo; bột mì và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh kẹo; đồ ăn 
nhanh dạng thanh trên cơ sở hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng 
cho mục đích y tế); đồ ăn nhanh trên cơ sở granola (thực phẩm ăn nhẹ bao gồm yến mạch 
đã xay, quả hạch, mật ong, đôi khi có thêm bỏng gạo, thường được nướng đến khi khô) có 
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thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế); món khai vị có thành phần 
chủ yếu từ hạt ngũ cốc có thêm vitamin và khoáng chất (không dùng cho mục đích y tế); 
đá lạnh dùng cho đồ uống; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo; mật ong; mật đường; nấm 
men; bột nở; muối nấu ăn; muối dùng để bảo quản thực phẩm; mù tạc; giấm; nước xốt 
(gia vị); gia vị.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước sô đa; nước chanh; đồ uống làm từ nước ép trái 
cây không có cồn; đồ uống không có cồn; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-08637 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Thị Thoa  (VN) 
Đường Đinh Điền, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xích xe đạp; yên xe đạp; lốp xe đạp; vành xe đạp.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe máy, xích xe đạp, yên xe đạp, lốp xe đạp, vành xe đạp.  
 

 
(210) 4-2016-08638 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Dương 
Hưng   (VN) 
Đường Đinh Điền, phường Lam Sơn, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe máy; xích xe đạp; yên xe đạp; lốp xe đạp; vành xe đạp.  
 

Nhóm 35: Mua bán xe đạp, xe máy, xích xe đạp, yên xe đạp, lốp xe đạp, vành xe đạp.  
 

 
(210) 4-2016-08639 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun   (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-08640 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun  (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-08641 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 

Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-08642 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun     (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 

Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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1288 

(210) 4-2016-08643 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08644 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08645 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Me Di Sun    (VN) 
Số 521, khu phố An Lợi, phường Hòa 
Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-08646 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược LEGIPHARM Việt Nam  
(VN) 
Số 84, ngõ 1 phố Gia Quất, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08647 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược LEGIPHARM Việt Nam  
(VN) 
Số 84, ngõ 1 phố Gia Quất, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-08648 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược LEGIPHARM Việt Nam  
(VN) 
Số 84, ngõ 1 phố Gia Quất, phường 
Thượng Thanh, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08649 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Doãn Văn Quân  (VN) 

Số 16/18/178 Nguyễn Văn Linh, phường 
Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh đa; mì; miến; gạo; bánh; kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-08650 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Vàng sẫm, xanh, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa dược quốc tế Phương 
Đông  (VN) 
Số 7, ngõ 39/1 Pháo Đài Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-08651 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Vàng sẫm, xanh, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa dược quốc tế Phương 
Đông   (VN) 
Số 7, ngõ 39/1 Pháo Đài Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, dược phẩm, nguyên liệu ngành dược, hóa chất; xuất nhập khẩu 

nguyên liệu dùng cho ngành dược, xuất nhập khẩu hóa chất dùng cho ngành dược; xuất 

nhập khẩu dược phẩm; mua bán, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm, dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như, vật tư y tế tiêu hao như, mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ côc chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-08652 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; 5.9.6; 26.1.1; 1.15.23; 

1.15.15 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần KOBI Việt 
Nam   (VN) 
Lô 37, liền kề 6, khu đô thị Đại Thanh, 

xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi đen (tỏi đã qua chế biến, có màu đen, không dùng trong mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2016-08653 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.1.3; 26.3.2; 3.7.17 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sơn VINANO  (VN) 
Số 24A1, bộ tư lệnh thông tin, xã Tứ 

Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu (phụ gia cho thuốc màu, véc ni hoặc sơn).  

 
Nhóm 19: Bột bả tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch.  
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(210) 4-2016-08654 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.1.3; 26.3.2; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sơn VINANO  (VN) 
Số 24A1, Bộ tư lệnh thông tin, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu (phụ gia cho thuốc màu, véc ni hoặc sơn) .  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch.  
 

 
(210) 4-2016-08655 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 26.1.7; 1.13.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
sơn VINANO  (VN) 
Số 24A1, Bộ tư lệnh thông tin, xã Tứ 
Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất tạo màu (phụ gia cho thuốc màu, véc ni hoặc sơn). .  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; hỗn hợp xi măng và phụ gia dùng để dán gạch.  
 
 

(210) 4-2016-08656 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Imexco Việt Nam   (VN) 
Số 136, phố Kim Ngưu, phường Thanh 
Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Đồ dùng cho sơ sinh: bình sữa nhựa.  
 

 
(210) 4-2016-08657 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Hải Đăng   (VN) 
Ngõ 29, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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1293 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quan hệ công chúng; chức năng văn phòng; quản lý kinh 
doanh.  

 

 
(210) 4-2016-08658 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Cam (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Hải Đăng  (VN) 
Ngõ 29 Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế như bệnh viện; phòng khám đa khoa; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-08659 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Cam (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Hải Đăng  (VN) 
Ngõ 29, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quan hệ công chúng; chức năng văn phòng; quản lý kinh 

doanh.  
 

 
(210) 4-2016-08660 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Cam(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Hải Đăng  (VN) 
Ngõ 29, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục.  
 
 

(210) 4-2016-08661 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Hải Đăng   (VN) 
Ngõ 29, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, dịch vụ tài chính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-08664 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Hải Đăng   (VN) 
Ngõ 29, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, dịch vụ tài chính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

(210) 4-2016-08665 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Hải Đăng  (VN) 
Ngõ 29, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản, dịch vụ tài chính.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch.  
 

 
(210) 4-2016-08667 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.22; 2.3.22; 26.1.1; A2.3.16 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Haruki Việt Nam   (VN) 
Số 6 ngõ 298/77/30/66 đường Ngọc Hồi , 
xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hương thơm để thắp; hương trầm dùng để cúng tế; hương (nhang); tinh dầu; gỗ 

thơm. 
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(210) 4-2016-08669 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.2 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BW Việt Nam  
(VN) 
Số 77 ngõ 35 phố Cát Linh, phường Cát 

Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân. 

 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-08670 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.2 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BW Việt Nam  
(VN) 
Số 77 ngõ 35 phố Cát Linh, phường Cát 

Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân.  

 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh quần áo thời trang. 
 

 
(210) 4-2016-08671 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.2 

(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BW Việt Nam  
(VN) 
Số 77 ngõ 35 phố Cát Linh, phường Cát 

Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân. 

 
Nhóm 35: Mua bán kinh doanh quần áo thời trang. 
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(210) 4-2016-08672 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Tây Côn Lĩnh  (VN) 
Thôn Vàng Luông, xã Thượng Sơn, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  

 

(511)   Nhãm 30: ChÌ/trμ. 
 

 
(210) 4-2016-08673 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Tây Côn Lĩnh  (VN) 
Thôn Vàng Luông, xã Thượng Sơn, 

huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2016-08674 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.5.3; A25.7.5; 3.13.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư y tế 
An Phó  (VN) 
P404, nhà B12, khu tập thể Nghĩa Tân, 

phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm; hóa chất nông nghiệp 

[trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng]; 

hóa chất công nghiệp; phim X quang chưa lộ sáng; thuốc thử hóa học [không dùng trong 

y tế hoặc thú y]; chất dính dùng cho vật liệu băng bó phẫu thuật. 

 

Nhóm 09: ống nghiệm; thiết bị tia X dùng trong công nghiệp; pin mặt trời; phim X quang 

đã in sáng; phim đã in tráng; ống pipet [dùng cho phòng thí nghiệm]. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị y tế dùng cho luyện tập thân thể; mặt nạ dùng 

cho y tế; hệ thống máy và thiết bị sản xuất tia X dùng cho ngành y; máy chụp tia X dùng 

cho ngành y; lọ đựng nước tiểu dùng để xét nghiệm (bình). 
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(210) 4-2016-08675 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.15; 3.7.16; 3.7.17; A3.7.24; A3.7.25; 

25.1.6 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Chí Lý  
(VN) 
Số 55B đường Đầm Vạc, phường Đống 

Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy khô; khăn giấy ướt.  
 

 
(210) 4-2016-08676 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; 25.5.25 

(591) Nâu, trắng, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm chức 
năng Phúc Nguyên Đường  
(VN) 
18 Lê Trực, phường Điện Biên, quận Ba 

Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, sản phẩm thực phẩm chức năng; quảng cáo, giới thiệu sản 

phẩm; cung cấp thông tin tư vấn và hỗ trợ khách hàng liên quan tới các dịch vụ trên. 
 

 
(210) 4-2016-08677 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.6; A25.7.23; 

25.7.25 

(731) La Quách Trung  (VN) 
Đội 9, thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, 

huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương nhang; hương trầm.  
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Nhóm 35: Mua bán hương nhang, hương trầm.  
 

 
(210) 4-2016-08678 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nồi hơi & 
thiết bị áp lực Bắc Miền 
Trung  (VN) 
Số 67 phố Nam Cao, phường Tân Sơn, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi hơi. 
 

Nhóm 35: Buôn bán nồi hơi.  
 

 
(210) 4-2016-08679 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.5.1; 1.17.11; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540)  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Sóc Sơn  (VN) 
Số 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, 
huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt thép. 

 

 
(210) 4-2016-08680 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.2; 

A26.1.14 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, đỏ, xanh lá, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đỗ 
Minh Thu  (VN) 
Thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông, 
tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-08681 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 24.9.1 
(591) Tím, vàng, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Viên Sơn  (VN)
Thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tươi; rau tươi; quả tươi; củ tươi.  

 

 
(210) 4-2016-08682 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 6.1.2; 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, vàng, 

đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Viên Sơn  
(VN) 
Thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, huyện Đức 
Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả chế biến.  
 

Nhóm 31: Hoa tươi; rau tươi; quả tươi; củ tươi. 
 

Nhóm 35: Bán buôn: hoa tươi, rau tươi, quả tươi; rau, củ, quả chế biến. 
 

 
(210) 4-2016-08683 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Chi nhánh công ty TNHH 
Phượng Hoàng  (VN) 
80 đại lộ Bình Dương, khu phố 7, 
phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện. 
 

Nhóm 09: Bộ biến đổi điện; bình ắc quy; thiết bị sạc cho ắc quy điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị và máy móc để tinh lọc nước; đèn chiếu sáng; thiết bị làm nóng nước 
dùng cho buồng tắm; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống điều hòa không khí. 
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Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại [ống cứng]. 
 

 
(210) 4-2016-08684 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; 3.13.5; 26.5.1; 26.5.4 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh vật tư nông 
nghiệp Hồng Lĩnh  (VN) 
Số nhà 375, tổ 6, ấp Hòa Thạnh, xã Châu 
Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo. 

 

 
(210) 4-2016-08685 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đức 
Hưng Chợ Mới  (VN) 
Tổ 13, ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch nung. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạch nung. 
 

 
(210) 4-2016-08686 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Tiến Công  (VN) 

Thôn Sơn Đoài, xã Tân Minh, huyện Sóc 
Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm từ nấm như cao nấm, nấm chế thành viên nén (làm chất bổ sung 
dinh dưỡng hoặc dược phẩm); trà thảo dược từ nấm (trà nhúng); rượu thuốc chiết suất từ 
nấm.  

 

Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản (nấm đóng túi, đóng hộp, nấm khô thái lát).  
 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn có chiết suất từ nấm.  
 

Nhóm 33: Rượu nấm. 
 

Nhóm 35: Mua bán các chế phẩm từ nấm như cao nấm, nấm chế thành viên nén (làm chất 

bổ sung dinh dưỡng hoặc dược phẩm), trà thảo dược từ nấm (trà nhúng), rượu thuốc chiết 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1301 

suất từ nấm, nấm đã được bảo quản (nấm đóng túi, đóng hộp, nấm khô thái lát), đồ uống 

không có cồn có chiết suất từ nấm, rượu nấm. 
 

 
(210) 4-2016-08687 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Trần Đình Hải  (VN) 
111 ấp Cọ Dầu 2, xã Xuân Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo may sẵn; quần áo thể dục; dép; giày. 
 

 
(210) 4-2016-08688 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.7.6; A26.11.9; 25.7.20; 1.15.23; 

25.12.1 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV thép Kim 
Lợi Phát  (VN) 
Số 95, đường Trịnh Hoài Đức, phường 

Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 06: Tôn mạ lạnh; thép dày mạ kẽm; tôn mạ màu; ống thép; phôi thép; thép đúc 

thuộc nhóm này. 
 

 
(210) 4-2016-08689 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Trắng, xanh dương đậm 

(731) Công ty TNHH Hutek  (VN) 
383/14, khu phố Tân Hòa, phường Đông 

Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Máy làm mát bằng hơi nước; quạt điện; quạt công nghiệp. 
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(210) 4-2016-08690 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.23; 26.1.2; A26.1.18; A26.11.12 

(591) Xanh, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Jin Won Việt 
Nam  (VN) 
Đường số 7, khu công nghiệp Trảng 

Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 06: Khoen, khóa, móc làm từ kim loại.  

 

Nhóm 22: Dây dai dệt từ sợi ni lông và sợi polyester; dây kéo dệt từ sợi polyester.  
 

 
(210) 4-2016-08691 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Võ Thị Kim Phượng  (VN) 
11/57 khu phố 3, phường Tân Thới Nhất, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo; rau củ quả sấy khô và sấy dẻo; mứt trái cây 

ướt; gừng tẩm mật ong nướng. 

 

Nhóm 30: Kẹo trái cây; bánh trái cây và rau củ; bánh kẹo; mứt kẹo trái cây (dạng bánh 

kẹo); dầu dừa dạng viên ngậm (dạng bánh kẹo). 
 

 
(210) 4-2016-08692 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.6; 3.1.27; 26.1.1; A26.1.15 (540) 

  

(731) Lưu Kim Thu  (VN) 
39 Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Chè, trà xanh và cà phê.  
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(210) 4-2016-08693 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6 

(591) Da cam, trắng, xanh tím than 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Masan Brewery  (VN) 
Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, 

số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống không cồn; đồ uống làm từ hoa quả; nước giải khát có gaz. 
 

 
(210) 4-2016-08694 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Greenlife Việt 
Nam  (VN) 
Số 18, ngõ 46, đường Vũ Xuân Thiều, tổ 

9, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-08695 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Greenlife Việt 
Nam   (VN) 
Số 18, ngõ 46, đường Vũ Xuân Thiều, tổ 

9, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón. 
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(210) 4-2016-08696 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Greenlife Việt 

Nam   (VN) 
Số 18, ngõ 46, đường Vũ Xuân Thiều, tổ 
9, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-08697 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Greenlife Việt 

Nam   (VN) 
Số 18, ngõ 46, đường Vũ Xuân Thiều, tổ 
9, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-08698 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Đỗ Thị Mai  (VN) 

Số 42, ngõ 339, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; mũ; giày; dép; khăn quàng cổ; ca vát; thắt lưng (trang 
phục). 

 

 
(210) 4-2016-08703 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.3.3; 26.13.25; 25.1.25; 25.5.1 
(591) Xám, vàng, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ mỹ phẩm Ngôi Sao  
(VN) 
13 Sông Thao, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-08704 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) HBI BRANDED APPAREL 

ENTERPRISES, LLC   (US) 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-08705 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) HBI BRANDED APPAREL 

ENTERPRISES, LLC  (US) 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-
Salem, North Carolina 27105, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-08706 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ My Ngọc  
(VN) 
33/3A Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; hoá mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-08707 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Nguyễn Hùng Vương  (VN) 

126/19 khu phố 1, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-08708 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.4.4; 5.7.3; 25.1.6; A26.11.12; 

26.15.15 

(591) Đỏ, vàng, đen, xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty TNHH An Hữu   (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: máy móc, thiết bị 

phục vụ ngành nông nghiệp, động cơ đa năng, máy phát điện, tổ máy phát điện, máy cắt 

cỏ, đầu phun áp lực, máy cưa xích, máy phun thuốc trừ sâu, dụng cụ điện cầm tay, thiết bị 

điện, tủ phân phối điện và phụ tùng các loại, động cơ điện các loại, cân bàn, cân điện tử 

dùng trong dân dụng - công nghiệp và phụ tùng cân các loại, ống dẫn dùng trong nông 

nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-08709 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 1.13.1; A26.1.18 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH An Hữu  (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: căn bàn, cân điện tử 

dùng trong dân dụng và công nghiệp, ống dẫn dùng trong nông nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-08710 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Cơ sở Nguyễn Thị Thu Hồng  
(VN) 
503 Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2016-08712 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Nguồn Sống 
Việt  (VN) 
235 - 237 đường số 9A khu dân cư Trung 
Sơn, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 

răng giả: thiết bị xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; bàn để xoa bóp: thiết bị xoa bóp thẩm 
mỹ; găng tay dùng để xoa bóp; thiết bị để tắm mát xa bằng nước.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh: bếp nấu; hệ thống và thiết bị nấu nướng; dụng 
cụ nấu nướng dùng điện; quạt gió (điều hòa không khí); lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); 
nồi hấp dùng điện.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; xe đạp. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc: dụng cụ nhà bếp; dụng cụ 
và đồ chứa dùng cho gia đình và bếp nóc như nồi xoong, chào xô chậu bằng tôn, nhôm, 
chất dẻo hoặc bằng các vật liệu khác; máy và thịết bị vận hành bằng tay loại nhỏ dùng để 
băm, thái, ép (trừ dao); nồi nấu không dùng điện; giá (đế/khay) để bình, đĩa.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu; quần áo thể dục; quần áo cho người đi xe đạp; 
giầy thể thao, giầy tập thể dục, tất ngắn cổ; áo lót thể thao.  

 

Nhóm 27: Thảm, chiếu, thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán 
tường (trừ loại làm bằng hàng dệt): thảm; thảm dùng ở phòng tập thể dục; thảm tập thể 
dục, thảm tập thể dục dụng cụ; thảm tập thể thao; thảm chống trơn.  

 

Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác: xe đạp đặt cố định 
để luyện tập: thiết bị tập thể dục; đai lưng dùng trong môn cử tạ (phụ kiện dùng trong thể 
thao); thiết bị tập thể dục; thiết bị rèn luyện thể hình; máy để tập luyện thể dục. 

 

 
(210) 4-2016-08713 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) LUN-YUAN ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No. 33, Renhuagong 18th Rd., Dali 
Dist., Taichung City 412, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cắt; kìm cắt dây điện/dây cáp (dụng cụ cầm tay); dụng cụ cầm tay, 

thao tác thủ công; kìm bấm cốt; dụng cụ để cuộn dây (dụng cụ cầm tay).  
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(210) 4-2016-08714 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) RIGHTCOM CO., LIMITED   (HK) 

Room 1808, 18/F Tower Ii, Admiralty 

Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, 

Hongkong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà trọ; 

dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; cho thuê nhà di động; dịch vụ nhà trẻ ban ngày.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; viện điều dưỡng; 

viện điều dưỡng tư nhân; dịch vụ của chuyên gia tâm lý; dịch vụ y tế từ xa; dịch vụ tư vấn 

về dinh dưỡng cho chế độ ăn kiêng; xoa bóp; cắm hoa.  

 

Nhóm 45: Bảo vệ đêm; dịch vụ người đi kèm; câu lạc bộ gặp gỡ; dịch vụ trông giữ trẻ tại 

nhà; dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ giúp việc gia đình.  
 

 
(210) 4-2016-08715 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 11: Tất cả các loại bóng đèn chiếu sáng thuộc nhóm này.  

 

Nhóm 16: Keo dán dùng trong văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-08716 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(540) 

  

(731) Ngô Vĩnh Phong  (VN) 
90 Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, 

quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Tất cả các loại bóng đèn chiếu sáng thuộc nhóm này.  
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(210) 4-2016-08717 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.14; 26.3.23 

(591) Xám, trắng 

(731) Hộ Kinh Doanh Gia Nguyễn  
(VN) 
123/14/21 đường số 3, khu phố 4, 

phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-08718 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) REVLON CONSUMER PRODUCTS 

CORPORATION   (US) 

One New York Plaza, New York, New 

York 10004, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, tinh đầu, mỹ phẩm, chế phẩm chăm sóc tóc, chế phẩm 

nhuộm tóc, chế phẩm chăm sóc da, sữa tắm, nước thơm dùng cho cơ thể.  
 

 
(210) 4-2016-08719 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(540) 

  

(731) Phan Văn Thông  (VN) 
Số 15, ngõ 7, đường Hải Thượng Lãn 

Ông, khối 15, phường Hà Huy Tập, 

thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 

điện; bếp từ. 
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(210) 4-2016-08720 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Xuất nhập khẩu 

Thảo mộc Nhiệt đới   (VN) 
Số 53 ngõ 61/17, đường Phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

 
(210) 4-2016-08721 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  

(VN) 
166-170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2016-08722 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Đỏ, xanh coban, xanh lá cây, xanh lá mạ
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Bình Sơn   (VN) 
Thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện 
Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đèn led chiếu sáng dân dụng, công nghiệp và giao thông.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt đèn led chiếu sáng dân dụng, công nghiệp và giao thông.  
 

 
(210) 4-2016-08726 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; 25.1.9; 25.1.25; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Lê Anh Tuấn   (VN) 
240 Tôn Đản, phường 8, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-08727 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) REY BEAUTY HEALTH 

LABORATORY CO., LTD.   (JP) 

2-22-12 Kitazawa, Setagaya-ku, Tokyo 
155-0031, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH TRUST LINK (TRUST 
LINK CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; dầu dùng cho mục đích mỹ phẩm; chất tẩy trắng; 

gel xoa bóp không dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp.  
 
 

(210) 4-2016-08728 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) REY BEAUTY HEALTH 

LABORATORY CO., LTD.    (JP) 
2-22-12 Kitazawa, Setagaya-ku, Tokyo 

155-0031, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH TRUST LINK (TRUST 
LINK CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp.  
 

 
(210) 4-2016-08729 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, nâu, đen, vàng, da 
cam, đỏ nâu 

(540) 

  

(731) Dương Viên Minh   (VN) 
440/13/358 Thống Nhất, tổ 35, phường 

16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2016-08730 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.1; 1.5.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH hải sản Bình 

Minh  (VN) 
467 Trường Chinh, phường 9, thành phố 
Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy sản và hải sản đã được chế biến và bảo quản. 
 

Nhóm 35: Mua và bán thủy sản và hải sản; bán buôn và bán lẻ thủy hải sản.  
 

 
(210) 4-2016-08731 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.1 
(591) Vàng, đỏ, nâu, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH quốc tế DOCTOR 

CARE Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngách 23, ngõ 97, đường Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh kinh nguyệt; băng vệ sinh; băng vệ sinh dạng nút dùng khi có 

kinh nguyệt.  
 

 
(210) 4-2016-08732 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 7.3.11 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh dương, xanh tím 

(540) 

  

(731) Hoàng Trọng Tưởng  (VN) 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin 

thương mại; giới thiệu sản phẩm phổ biến các thông báo quảng cáo; cập nhật tư liệu 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ.   
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(210) 4-2016-08733 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Hoàng Trọng Tưởng  (VN) 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin 

thương mại; giới thiệu sản phẩm; phổ biến các thông báo quảng cáo; cập nhật tư liệu 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ.   

 

 
(210) 4-2016-08734 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Hoàng Trọng Tưởng  (VN) 
Tầng 19, khu A, tòa nhà Indochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; thông tin 

thương mại; giới thiệu sản phẩm; phổ biến các thông báo quảng cáo; cập nhật tư liệu 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ.   

 

 
(210) 4-2016-08735 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH JAJA  (VN) 
Số 7, ngõ 12 phố Chính Kinh, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; áo sơ mi; bộ quần áo; áo choàng; mũ; đồ đi ở chân.  

 

 
(210) 4-2016-08736 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.11 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH Minh Việt  (VN) 

Số 4-5 khu dịch vụ chung cư 15 tầng, 
đường Nguyễn Thái Học, phường 7, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng 
Tàu 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung ứng nhân sự; dịch vụ cung ứng lao động; dịch vụ giới thiệu việc 

làm; dịch vụ tuyển dụng nhân sự và sắp xếp việc làm; dịch vụ môi giới việc làm. 
 

 
(210) 4-2016-08737 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 20.7.1; 3.7.17; A20.1.3; 26.1.1 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH MTV truyền 
thông sách và thiết bị 
trường học AZB  (VN) 
Thôn Lam Điền, xã Lam Điền, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán sách, phát hành sách, thương mại điện tử, cụ thể: mua bán sách, mua 

bán văn phòng phẩm trên website. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in, in sách, in ấn phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-08738 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.5; 26.2.7 

(591) Đỏ, đen, nâu, vàng da cam 

(731) 1. Lưu Bá Cường  (VN) 
Số 153 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu  

2. Văn Thị Lan Hương  (VN) 
Số 153 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp; lò bếp (lò bếp nấu ăn); bếp nấu ăn chạy bằng điện; lò sưởi chạy điện; lò 

sưởi chạy bằng hơi đốt, gas, củi, than. 
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(210) 4-2016-08739 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; A5.5.20; 5.5.19; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Nâu nhạt, nâu đậm, đen, xanh da trời, 

trắng sữa 
(731) Mai Thị Hoài Thương  (VN) 

Thôn Thanh Lam Bồ, xã Vinh Thái, 
huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cửa hàng ăn uống, quán cà phê do nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống (nước trái cây, nước sinh tố. . .). 
 

 
(210) 4-2016-08740 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 7.3.11; 7.1.24; 1.15.21 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh lá 

cây, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH đầu tư và 

thương mại Mặt Trời Mới  (VN) 
Số 2, ngõ 198, đường Vĩnh Hưng, 
phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn các loại.  

 

 
(210) 4-2016-08741 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 3.9.16; 26.4.7; 26.3.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, xanh ngọc, xanh 

rêu, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim Sa  
(VN) 
666A/6 khóm Kinh Tế, phường Nhà 
Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu tôm giống, thủy sản tươi sống, thủy sản đã 

qua chế biến.  
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(210) 4-2016-08742 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Trường 
Hưng  (VN) 
114/3 Chiến Lược, KP 9, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dép nhựa, đế dép, quai dép nhựa.  

 

 
(210) 4-2016-08743 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) SWENEO LINGERIE CO., LTD.   (TW) 

1F., No.223, Sec. 1, Zhongshan Rd., 
Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo lót mặc bên trong áo sơ mi; quần lót phụ nữ; quần áo lót phụ 
nữ; quần áo mặc ở nhà; áo lót của phụ nữ; quần áo lót bó sát người của phụ nữ; cái yếm 

(trang phục); áo nịt ngực (áo lót); áo ôm sát phần ngực và lưng (của phụ nữ); quần đùi nịt 

bụng cho phụ nữ; dây nịt bít tất (trang phục); áo nịt len (trang phục); áo len dài tay; áo len 
đan (có hoặc không tay); quần áo ngủ; quần áo ngủ của đàn ông; áo ngủ của phụ nữ; quần 

áo bơi; giày (đồ đi chân; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); mũ; găng tay (trang 

phục); bít tất ngắn cổ; ca vát.  
 

 
(210) 4-2016-08744 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) SWENEO LINGERIE CO., LTD.   (TW) 

1F., No.223, Sec. 1, Zhongshan Rd., 

Tanzi Dist., Taichung City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót; áo lót mặc bên trong áo sơ mi; quần lót phụ nữ; quần áo lót phụ 

nữ; quần áo mặc ở nhà; áo lót của phụ nữ; quần áo lót bó sát người của phụ nữ; cái yếm 
(trang phục); áo nịt ngực (áo lót); áo ôm sát phần ngực và lưng (của phụ nữ); quần đùi nịt 

bụng cho phụ nữ; dây nịt bít tất (trang phục); áo nịt len (trang phục); áo len dài tay; áo len 

đan (có hoặc không tay); quần áo ngủ; quần áo ngủ của đàn ông; áo ngủ của phụ nữ; quần 
áo bơi; giày (đồ đi chân; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); mũ; găng tay (trang 

phục); bít tất ngắn cổ; ca vát.  
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(210) 4-2016-08745 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Mã Thanh Danh  (VN) 

138/25 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy tính; phần mềm máy tính; phần mềm máy tính có thể tải 

xuống được.  
 

 
(210) 4-2016-08747 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.5.25; A24.17.11; 22.1.10 
(591) Xám trắng, đỏ, trắng, xám đen, xanh đen
(731) Công ty TNHH quốc tế Dạ 

Khóc  (VN) 
Số 13-15-17 Trương Định, quận 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 

 
(210) 4-2016-08748 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Nguyễn Quang Nam  (VN) 

Thôn Tam Kiệt, xã Hữu Bằng, huyện 
Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu; giày dép.  

 

 
(210) 4-2016-08749 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Hoàng Nguyễn Đức Bình  (VN) 

A46P3, khu tập thể Yên Lãng, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Xe ô tô, xe tải, xe đạp, xe đạp điện, xe điện.  
 

 
(210) 4-2016-08750 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Trường Giang A  
(VN) 
Số 17, đường Phạm Nguyễn Du, phường 
Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 
(511)   Nhóm 09: Cuộn dây điện; dây điện; vỏ bọc ngoài nhận dạng cho dây điện; dây cáp điện; 

vỏ tủ điện; tủ điện. 
 

Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; makerting; 
mua bán sản phẩm sau, cuộn dây điện, dây điện, vỏ bọc ngoài nhận dạng cho dây điện 
dây cáp điện, vỏ tủ điện, tủ điện. 

 

 
(210) 4-2016-08751 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH HA SAN - 

DERMAPHARM   (VN) 
Đường số 2, khu công nghiệp Đồng An, 
phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-08753 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; 5.5.2; 1.15.23; 4.5.2; 4.5.3; 

A2.1.23 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH câu lạc bộ trẻ 

em Sài Gòn  (VN) 
79/7 Phạm Thái Bường, Phú Mỹ Hưng, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; dịch vụ vui chơi, 

giải trí.  
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(210) 4-2016-08754 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1; 5.3.6; 26.1.5; 

A3.13.8 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, vàng, 

đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn du học Hoa Dương  
(VN) 
Lầu 1, tòa nhà PVFCCO, 43 Mạc Đĩnh 
Chi, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ giáo dục; dịch vụ gia sư.  
 

 
(210) 4-2016-08755 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.11; 4.5.21 
(591) Đen, ghi, trắng, vàng, đỏ, cam 
(731) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy in ảnh, cụ thể là, máy in ảnh dùng với máy vi tính; túi chịu nước thiết kế 

chuyên dụng cho máy ảnh; kính đeo mắt [quang học]; tai nghe; loa di động; miếng dán 
bảo vệ màn hình tinh thể lỏng chuyên dụng cho điện thoại thông minh; vỏ bọc chuyên 
dụng cho điện thoại di động; dây đeo chuyên dụng cho điện thoại di động; chương trình 
máy tính [phần mềm có thể tải về]; ứng dụng trên điện thoại thông minh có thể tải về 
[phần mềm]; chương trình gửi tin nhắn được ghi sẵn; túi chuyên dụng cho máy tính xách 
tay; mũ bảo hiểm; mặt nạ bảo hộ; tệp (file) nhạc có thể tải về; bản ghi viđêô số có thể tải 
về; tệp (file) hình có thể tải về; vé phiếu thưởng điện tử; sách điện tử có thề tải về.  

 

 
(210) 4-2016-08756 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 1.15.11 
(591) Đen ghi, trắng, vàng, đỏ, cam 
(731) CJ CGV CO., LTD.   (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 16: Keo dán dùng cho mục đích gia dụng; nhãn không bằng vải; giấy bọc ngoài; 
khăn giấy; văn phòng phẩm; giấy ghi nhớ; bút bi; giấy dính; nhựa vinyl (chất dẻo) dùng 
để bao gói; vỏ, bao bọc hộ chiếu, cụ thể là, vỏ bao bọc hộ chiếu bằng giấy hoặc bìa cứng; 
hộp bằng giấy; túi mua hàng bằng giấy, túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; khăn ăn bằng 
giấy; yếm dãi bằng giấy; thẻ tín dụng không mã hóa từ tính; sổ nhật ký; thẻ quà tặng bằng 
giấy; vé phiếu; thẻ, danh thiếp; tấm ảnh chụp; sách.  

 

 
(210) 4-2016-08757 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 1.15.11 
(591) Đen, ghi, trắng, vàng, đỏ, cam 
(731) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; đồ 

vật đồ chơi [đồ chơi]; búp bê; đồ chơi trẻ em; búp bê linh vật; đồ chơi nhồi bông; đồ chơi 
điện tử; xe đồ chơi hai bánh cho trẻ em; ghế sofa đồ chơi; nhân vật [đồ chơi]; trò chơi cờ 
bàn; trò chơi trong nhà; trò chơi đố; trò chơi cờ sử dụng các vật hình đĩa dẹt bằng bìa cứng 
gọi là ''pog" (cờ pog); máy trò chơi vi-đê-ô; quả bóng gôn.  

 

 
(210) 4-2016-08759 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 1.15.11 
(591) Đen, ghi, trắng, vàng, đỏ, cam 
(731) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 
Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 38: Truyền viđêô qua điện thoại đi động và internet; cung cấp dịch vụ nói chuyện 

trên điện thoại di động qua ứng dụng điện thoại thông minh; truyền tin nhắn thông báo lợi 
tức, lợi ích hội viên qua ứng dụng điện thoại thông minh, dịch vụ truyền tải dữ liệu theo 
dòng ổn định liên tục qua mạng máy tính bằng phương tiện liên lạc số; truyền tải thông 
tin theo dòng ổn định liên tục bằng phương tiện liên lạc số cho người khác qua mạng máy 
tính nội bộ và toàn cầu, cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến cho mạng xã hội; cung cấp 
dịch vụ truyền tải phim nhạc viđêô, trò chơi và thông tin đa phương tiện theo dòng ổn 
định liên tục qua mạng máy tính; cung cấp trang mạng nhằm mục đích thông tin liên lạc; 
cung cấp thông tin qua mạng internet, cụ thể là, truyền tin tức, tin nhắn, tệp tin viđêô và, 
hoặc âm thanh; phát thanh truyền hình qua mạng internet; truyền hình viđêô theo yêu cầu.  
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(210) 4-2016-08760 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.21; 1.15.11 

(591) Đen, ghi, trắng, vàng, đỏ, cam 

(731) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 

Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 41: Trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn kịch; giới 

thiệu phim điện ảnh; thông tin về phim [giải trí]; trình diễn các buổi hòa nhạc; lập kế 

hoạch biểu diễn [giải trí]; thông tin giải trí tiêu khiển; sản xuất các bản ghi âm; xuất bản 

sách; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải về được; dịch vụ thư viện điện 

tử; tổ chức các cuộc thi nhằm mục đích giáo dục và giải trí; thông tin giáo dục; dịch vụ 

khu vui chơi cho trẻ em; cung cấp và vận hành tiện nghi thể thao; huấn luyện thể thao; 

dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến qua mạng máy tính; cung cấp và vận hành tiện nghi 

giải trí; dịch vụ nhận đặt vé, quản lý và bán vé [giải trí]; lập kế hoạch cho buổi tiệc [giải 

trí]; dịch vụ triển lãm nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-08761 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.5.3; 4.5.2; 4.5.21; 1.15.11 

(591) Đen, ghi, trắng, vàng, đỏ, cam 

(731) CJ CGV CO., LTD.  (KR) 

10th Floor, 434 World Cup buk-ro, 

Mapo-gu, Seoul (Sangam-dong), 

Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; 

dịch vụ phục vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ căng tin; dịch vụ cửa hàng phục 

vụ đồ ăn nhẹ; dịch vụ chuỗi nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống kiểu phương tây; nhà 

hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán 

rượu; đặt phòng khách sạn; cho thuê đồ cắm trại, cụ thể là, thiết bị nấu nướng, thiết bị 

phân phối nước, lều trại, nhà di động, thiết bị chiếu sáng, bàn ghế, cho thuê phòng phục 

vụ chức năng xã hội; cung cấp tiện nghi cho hội nghị, triển lãm và hội họp; cho thuê ghế, 

bàn, khăn trải bàn, đồ thủy tinh; trung tâm trông trẻ; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; dịch 

vụ nhà hàng ăn uống có không gian vui chơi dành cho trẻ em. 
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(210) 4-2016-08762 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; A6.7.5; 2.7.23 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh lam, trắng, da 

cam, tím, đỏ 
(731) Công ty TNHH Việt ý Hà Nội 

Center  (VN) 
Ki ốt số 2, tầng 1 TTTM tòa nhà CT 
12A, KĐT Kim Văn Kim Lũ, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm dành cho trẻ 

em, cụ thể là, quần, áo trẻ em, giày dép đồ chơi, đồ trang sức, sữa, đồ uống không có cồn, 
thực phẩm cho em bé, thiết bị đọc sách điện tử, bỉm, ghế ngồi ăn cho trẻ em, ghế nằm 
chơi, ghế rung bập bênh cho trẻ em, thảm nằm chơi cho trẻ em, tấm lót dùng thay đồ cho 
trẻ em, giường cũi của trẻ em, nôi cho trẻ em, bộ dùng thay đồ cho trẻ em, ghế cao cho trẻ 
em, đệm cho cũi dùng cho trẻ em, xe cũi đẩy trẻ em, khung tập đi cho trẻ em, chậu tắm 
cho trẻ em, cầu trượt (đồ chơi cho trẻ em), bệ xí vệ sinh cho trẻ em, địu em bé, thiết bị 
hâm nóng bình sữa, thiết bị tiệt trùng sữa, thiết bị tiệt trùng nước, đồ dùng ăn uống cho trẻ 
em (gồm bình sữa cho trẻ em bú, núm vú giả của bình sữa cho trẻ em bú, thìa dùng để 
uống thuốc, khăn vệ sinh), đồ dùng bảo vệ an toàn cho trẻ em (gồm vật dụng chặn cửa, 
thanh chặn, thảm trải bậc cầu thang, dây đai giữ em bé), đồ dùng gia đình (như phụ kiện 
bồn tắm, túi ngủ, chăn, ga, gối, đệm, màn), chất tẩy rửa, văn phòng phẩm, xà phòng, dầu 
gội đầu, máy xay gia dụng, máy vắt sữa, máy hút bụi, thiết bị thu hình, máy nghe nhạc, 
máy ảnh, tấm sưởi, đệm sưởi nóng, đèn chiếu sáng, máy điều hòa không khí, quạt điện, 
thiết bị và trang bị đi kèm dùng cho mục đích nấu nướng, thiết bị và trang bị chiếu sáng, 
thiết bị và trang bị vệ sinh, thiết bị và trang bị sưởi nóng, thiết bị và trang bị làm lạnh, 
thiết bị và trang bị sấy khô, thiết bị và hệ thống phân phối nước, xe đạp, ô tô đồ chơi trẻ 
em, đàn, sách, tạp chí, túi du lịch, vali xách tay, ví tiền, túi học sinh, đồ đi chân, đồ đội 
đầu, tấm thảm, tấm phủ sàn, giấy dán tường, sữa chua, sản phẩm sữa, bánh kẹo, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, ca cao.  

 

 
(210) 4-2016-08763 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.1.9; 26.3.2 
(731) Công ty TNHH giày Thắng Lợi  

(VN) 
Thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Giầy đá bóng; đồ đi ở chân; giầy tập thể dục; dép; đinh đế giầy đá bóng; miếng 

lót bên trong giày.  
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(210) 4-2016-08765 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24 
(731) Đỗ Thị Hồng Vân  (VN) 

196/14 Đề Thám, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 31: Rau củ, quả tươi sống; động vật sống; hạt giống; cây và hoa tươi; ngũ cốc dạng 

nguyên (chưa xử lý). 
 

 
(210) 4-2016-08766 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thương mại 

Dịch vụ và Xuất nhập khẩu 
Hải Phòng  (VN) 
Số 19 Ký Con, phường Phạm Hồng Thái, 
quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tạm nhập tái xuất hàng hóa; cung ứng và quản lý nguồn lao động đi 
làm ở nước ngoài; đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ khai thuế hải quan.  

 

Nhóm 39: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (bao gồm kho ngoại quan và kho khác); dịch vụ 
hậu cần vận tải (logistics); dịch vụ đại lý tầu biển, dịch vụ đại lý vận tải biển; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa, dịch vụ vận tải bằng đường bộ, đường thủy (ô tô tải, xe công-te-nơ, xe 
bồn, xe téc).  

 

Nhóm 41: Đào tạo hướng nghiệp cho người lao động, dịch vụ hỗ trợ giáo dục, dịch vụ tư  
vấn hồ sơ du học, dịch vụ hỗ trợ điều kiện học tập và tiện nghi học tập. 

 

 
(210) 4-2016-08768 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; A3.13.16; A3.13.24 
(591) Trắng, xanh da trời, cam, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Việt 

Tiến Phát  (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) các mặt hàng lương thực, cụ thể là gạo, ngũ cốc, đồ gia 
vị, mì sợi, bột mì.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ lau bóng gạo; dịch vụ gia công, chế biến gạo.  

 

 
(210) 4-2016-08769 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) MEYER ORGANICS PVT. LTD   (IN) 

A-177, Road No. 16-Z, Wagle Estate, 
Thane -400 604, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-08771 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH MTV Đầu Tư Và 

Phát Triển Thiên Hoàng 
Nguyên   (VN) 
321 tổ 6, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phun xịt, ống phun áp lực, máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy rải 

phân xạ giống, và phụ tùng của các sản phẩm trên.  
 

 
(210) 4-2016-08772 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH MTV Đầu Tư và 

Phát Triển Thiên Hoàng 
Nguyên  (VN) 
321 tổ 6, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phun xịt, ống phun áp lực, máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy rải 

phân xạ giống, và phụ tùng của các sản phẩm trên.  
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(210) 4-2016-08773 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH MTV Đầu Tư và 
Phát Triển Thiên Hoàng 
Nguyên   (VN) 
321 tổ 6, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phun xịt, ống phun áp lực, máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy rải 

phân xạ giống, và phụ tùng của các sản phẩm trên.  
 

 
(210) 4-2016-08774 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty TNHH MTV Đầu Tư và 
Phát Triển Thiên Hoàng 
Nguyên  (VN) 
321 tổ 6, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phun áp lực, ống hơi áp lực và phụ tùng của các sản phẩm trên.  
 

 
(210) 4-2016-08775 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty TNHH MTV đầu tư và 
phát triển Thiên Hoàng 
Nguyên  (VN) 
321 tổ 6, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phun áp lực, ống hơi áp lực, và phụ tùng của các sản phẩm trên.  
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(210) 4-2016-08776 (220) 01.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH MTV đầu tư và 

phát triển Thiên Hoàng 
Nguyên  (VN) 
321 tổ 6, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy phun áp lực, ống hơi áp lực, và phụ tùng của các sản phẩm trên.  

 

 
(210) 4-2016-08777 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7 
(591) Da cam, lam sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thép Bình Minh  
(VN) 
Lô 56 đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt; thép; tôn cuộn mạ màu; cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo nhôm; phụ kiện 

cửa bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-08778 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa & bánh 
kẹo Hoàng Đế  (VN) 
Đường số 7, khu công nghiệp Trảng 
Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, 
tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-08779 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH PACIFICA 
VIETNAM   (VN) 
P.1406 Indochina Tower, số 04 Nguyễn 
Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: nước ép trái cây, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng. 

 

 
(210) 4-2016-08780 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 1.15.24; 2.3.1; A2.3.2 

(591) Xanh lam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bốn Mùa  (VN) 
3E/6 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ spa sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay; mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da 

mặt; dịch vụ trang điểm. 
 

(210) 4-2016-08782 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.3.3; 1.15.5; A26.11.8 

(591) Đỏ, vàng, gụ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và chế biến lâm sản 
Thăng Long  (VN) 
Thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan 

Phượng, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; gỗ xây dựng; gỗ đã xẻ; gỗ lát sàn; gỗ đã gia công. 
 

 
(210) 4-2016-08783 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Thuận 
Thuận Thành  (VN) 
Lô 249, cụm công nghiệp Hoàng Gia, xã 

Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ dùng nội thất như: kệ đựng đồ đạc (đồ dùng nội thất), tủ đựng 

hàng (đồ dùng nội thất), bàn làm việc, bàn ăn, ghế ngồi, kệ lưới đựng hàng (đồ dùng nội 

thất).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1328 

(210) 4-2016-08784 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh hiệu bánh 
Ngân Sài Gòn  (VN) 
Số 107 đường Nguyễn Thái Bình, 
phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trao đổi các loại bánh như: bánh mì, bánh ngọt, bánh mặn, bánh kem, 

bánh chưng, mứt, giò chả.  
 

 
(210) 4-2016-08788 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Việt   (VN) 
Số 48-50 đường Trường Chinh, phường 
Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại cụ thể là gạch men. 

 

 
(210) 4-2016-08789 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.1.1; 7.1.6; 26.4.1; 26.13.1 
(591) Đen, vàng đất 

(540) 

 

(731) Đỗ Văn Tuấn  (VN) 
Số 8, ngách 32/33 An Dương, phường 
Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-08790 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.2; 5.7.1; 26.3.23; 26.13.25 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc 
Trời  (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1329 

(210) 4-2016-08791 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Doãn Sáu  (VN) 
Số nhà 10, ngách 63/75/31 đường Lê 

Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 

Từ Liên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Quán phở; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 

thực hiện; khách sạn; nhà nghỉ.  
 

 
(210) 4-2016-08792 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Trần Đình Thăng  (VN) 
Số 116 ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
 

 
(210) 4-2016-08793 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Trần Đình Thăng   (VN) 
Số 116 ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 

 
(210) 4-2016-08794 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Trần Đình Thăng   (VN) 
Số 116 ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội 
 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2016-08795 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.1.19; A26.11.8 (540) 

  

(731) Đào Thị Thu Trang   (VN) 
Căn hộ R5.33.12A chung cư Royal City, 
số 72A Nguyễn Trãi, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê giải khát; nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-08796 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.8; 26.3.1; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ôtô - xe máy Trung Thạch  
(VN) 
Khối 3B, thị trÊn Ea Kar, huyện Ea Kar, 
tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác; bán phụ tùng và các bộ 

phận phụ trợ của ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác. 
 

 
(210) 4-2016-08797 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Lương Mỹ Linh  (VN) 
41 Lê Thánh Tông, phường Thắng Lợi, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 

 
(210) 4-2016-08798 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; 5.5.19; A5.1.5; 5.7.6; 5.7.21; 

5.3.20 
(591) Đỏ, xanh, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hoàng Xuân Thanh  (VN) 
Thôn Cao Thắng, xã Ea Kao, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 
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(511)   Nhóm 31: Cây giống, hạt giống. 
 

 
(210) 4-2016-08799 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 

(591) Đỏ nâu, trắng, đen 

(731) BOKITTA OFF SHORE S.A.L  (LB) 

TalatAlKhayat, MazraaWide Street, 

Nora Bldg. 12th floor, Beirut, Lebanon  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo phụ nữ; quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu (tất cả là các hàng hóa thuộc 

nhóm 25). 

 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn 

phòng; điều hành và giám sát các chương trình khuyến khích và tri ân khác hàng; cung 

cấp dịch vụ quảng cáo thông qua internet.  
 

 
(210) 4-2016-08800 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Đoàn Thị Hà  (VN) 
CH 401 nhà H3 tập thể Kim Giang, 

phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền, cháo thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-08802 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Vũ Quang Hiền   (VN) 
Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 

Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2016-08803 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Vũ Quang Hiền   (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-08804 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Vũ Quang Hiền   (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-08805 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Y-H Việt Nam  
(VN) 
Số 477B Âu Cơ, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô. 

 

 
(210) 4-2016-08807 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.13.4; A3.13.24; 2.5.6; 4.5.2; 4.5.3; 

1.15.11 
(591) Tím hồng, vàng, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBIGOLD  
(VN) 
Tổ dân phố số 8, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Khăn giấy thơm; vải thủy tinh; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; khăn giấy 
được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế 
được; quần tã trẻ em, bỉm; khăn tã trẻ em.  

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2016-08808 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.7.25; ; A3.6.3 
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBIGOLD  
(VN) 
Tổ dân phố số 8, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Khăn giấy thơm; vải thủy tinh; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; khăn giấy 

được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế 
được; quần tã trẻ em, bỉm; khăn tã trẻ em.  

 

Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2016-08809 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; ; 25.7.25 
(591) Ngọc thạch 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBIGOLD  
(VN) 
Tổ dân phố số 8, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 03: Khăn giấy thơm; vải thủy tinh; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; khăn giấy 
được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm.  
 
Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế 
được; quần tã trẻ em, bỉm; khăn tã trẻ em.  
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Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 
 

 
(210) 4-2016-08810 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531)  25.7.25 
(591) Anh đào 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBIGOLD  
(VN) 
Tổ dân phố số 8, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Khăn giấy thơm; vải thủy tinh; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; khăn giấy 

được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế 
được; quần tã trẻ em, bỉm; khăn tã trẻ em.  

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy.  

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2016-08811 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 25.7.25;  
(591) Hồng xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBIGOLD  
(VN) 
Tổ dân phố số 8, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Khăn giấy thơm; vải thủy tinh; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; khăn giấy 

được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế 
được; quần tã trẻ em, bỉm; khăn tã trẻ em.  

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy.  

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 
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(210) 4-2016-08812 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531)  25.7.25; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIBIGOLD  
(VN) 
Tổ dân phố số 8, thị trấn Quang Minh, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Khăn giấy thơm; vải thủy tinh; chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; khăn giấy 

được tẩm, thấm ướt nước thơm mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; quần lót vệ sinh, vật thấm hút dùng cho người không kiềm chế 
được; quần tã trẻ em, bỉm; khăn tã trẻ em.  

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy.  

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

 

 
(210) 4-2016-08813 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.3.5; 3.7.17; 24.9.1; 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ITBC Việt Nam  
(VN) 
Số 30D, phố Kim Mã Thượng, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 
(210) 4-2016-08814 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Thưởng Trà  

(VN) 
Số 25, ngách 01, ngõ 101 Núi Trúc, 
phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2016-08815 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn JYMEC 
Việt Nam   (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 
Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-08816 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn JYMEC 
Việt Nam   (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 
Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-08817 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn JYMEC 
Việt Nam   (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 
Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-08818 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn JYMEC 
Việt Nam   (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 
Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   
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(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-08819 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A26.11.8; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn JYMEC 
Việt Nam   (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 
Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-08827 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.21; 1.15.11; 5.13.4; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, hồng, xanh da trời, 

trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Nhiên  
(VN) 
F5/5R4, ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ vị hương; bột cà ri. 

 

 
(210) 4-2016-08828 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
thủy sản Việt An  (VN) 
¥ LK 35 - 24 đường số N17, khu dân cư 
5A, phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh 
Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm vi khuẩn dùng cho y tế 

và thú y; chất dinh dưỡng cho vi sinh vật; chế phẩm thú y. 
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y thủy sản; hóa chất dùng trong thú y thủy sản; chế phẩm 
sinh học.  
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(210) 4-2016-08829 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Thành  (VN)
63/42 KP.Tân Hoà, phường Đông Hoà, 

thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Bể chứa bằng kim loại, bồn chứa nước bằng inốc; thùng bằng kim loại; bồn 

bằng kim loại; ống bằng kim loại; bình đựng bằng kim loại cho nhiên liệu lỏng; thùng 

chứa bằng kim loại.  

 

Nhóm 11: Thiết bị làm nước nóng, máy nước nóng; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, 

đốt nóng]; bình nước nóng; thiết bị lọc nước; bình nước nóng cho nhà tắm; bồn rửa bát.  

 

Nhóm 20: Thùng không bằng kim loại; hộp bao bì bằng chất dẻo; bệ chậu hoa; bình chứa 

dùng cho nhiên liệu lỏng, không bằng kim loại; bể chứa không bằng kim loại hoặc xây, 

bồn nhựa chứa nước; ghế ngồi.  
 

 
(210) 4-2016-08832 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.1.1; 1.15.15; A5.3.13; A5.3.14 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây, xanh nước biển, 

ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn DULUX Việt 
Nam   (VN) 
Lô G11, khu công nghiệp Quế Võ, xã 

Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nội thất; sơn ngoại thất.  
 

 
(210) 4-2016-08833 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NAMIKO Việt 
Nam   (VN) 
Số 300 Kim Ngưu, phường Minh Khai, 

quận Hai Bà Trưng, thành Phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: chậu rửa (lavabor); chậu rửa bát; vòi hoa sen; vòi rửa; đèn 

chiếu sáng.  
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(210) 4-2016-08835 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Văn Hà  (VN) 
Thôn Tân Hà, xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  

 

 
(210) 4-2016-08836 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH GREENLIFE Việt 

Nam  (VN) 
Số 18, ngõ 46, đường Vũ Xuân Thiều, tổ 
9, phường Sài Đồng, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-08837 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ, xanh (540) 

  

(731) Công ty cổ phần HOUSING Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Housing, số 299 Trung 
Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đại lý bất động sản; định giá bất động sản; cho thuê bất động sản; môi 
giới bất động sản; tư vấn bất động sản.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; giám sát xây dựng công trình; cho 
thuê thiết bị xây dựng; tư vấn xây dựng.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc các công trình xây dựng, dân dụng và công 
nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-08838 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; 2.3.1; A2.3.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH HOLLYWOOD 
BEAUTY  (VN) 
250 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện.  
 

 
(210) 4-2016-08839 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
& sản xuất Lập Phương Thành  
(VN) 
Số 822 Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; dạy nghề.  

 

 
(210) 4-2016-08840 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tadunoda  
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa. 

 

 
(210) 4-2016-08841 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tadunoda  
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu.  

 

 
(210) 4-2016-08842 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 5.7.16; A5.7.22 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Trang  (VN) 
Phòng 413, E8 tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán rau củ quả tươi, thịt, cá. 
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(210) 4-2016-08843 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh nước biển, xanh tím than, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Đường Tới Đông 
Dương  (VN) 
Số 34, phố Hàng Nón, phường Hàng Gai, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Tham quan (du lịch); sắp xếp các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn khách du 

lịch; vận tải bằng tàu thuyền; vận tải bằng ôtô; vận chuyển hành khách. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; đặt chỗ nghỉ tạm thời; dịch vụ 

quán cà phê; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ [lưu trú tạm thời]; đặt chỗ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-08845 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2; 25.5.25; 6.1.2; 1.15.24 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MEKÔNG MEGUMI  
(VN) 
Tầng 5 tòa nhà PaxSky, 123 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường 6, quận 3, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa nguyên chất; bơ dừa; dừa sấy khô; chất béo từ dừa.  

 

Nhóm 30: Mật ong nguyên chất.  
 

 
(210) 4-2016-08846 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) BEAUTY CONCEPTS LIMITED   (SG) 

15 Scotts Road, #05-03 Thong Teck 

Building, Singapore 228218 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 

Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 03: Gel dùng để tắm; nước thơm không chứa thuốc; bột tan (phấn rôm); chất khử 

mùi dùng cho cá nhân; dầu gội; dầu xả dưỡng tóc; nước hoa; xà phòng dạng bánh; xà 

phòng dạng lỏng.  
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(210) 4-2016-08848 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.17.11; 22.1.1; 5.7.3; 5.13.4; 25.1.6 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Bùi Bá Thuận  (VN) 
Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ gạo, mỳ sợi.  

 

(210) 4-2016-08850 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 2.1.1; 26.1.1 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
OMA Việt Nam  (VN) 
Số 60, ngõ Trung Tiền, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may mặc, giầy dép và đồ đi chân, mũ nón và đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm và những sản phẩm thuộc nhóm 25 trên.  
 

 
(210) 4-2016-08851 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Việt An Phú  (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-08852 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Việt An Phú  (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-08853 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Việt An Phú  (VN) 
Số 41B, ngách 73, ngõ 12, phố Đào Tấn, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-08854 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Sơn  (VN) 
C4 KDC Thới An,  phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy cưa xích, máy cắt cỏ, máy cày, máy phát điện, máy đầm cóc, máy đầm 
bàn, máy bơm nước. 

 

 
(210) 4-2016-08855 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Cam (540) 

  

(731) Phạm Văn Sơn  (VN) 
C4 KDC Thới An, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Dao cắt cỏ. 
 

 
(210) 4-2016-08857 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 24.15.2; 26.3.23 
(591) Xanh đậm, xanh dương nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ECO SYS Kim 
Trường Phát  (VN) 
Số 77, đường số 17, khu phố 5, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
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(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn lót urethane cho sàn bê tông. 
 

 
(210) 4-2016-08858 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 24.15.2 

(591) Xanh đậm, xanh dương nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ECO SYS Kim 
Trường Phát  (VN) 
Số 77, đường Số 17, khu phố 5, phường 

An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn urethane cho sàn bê tông ứng dụng sỏi thạch anh.  
 

 
(210) 4-2016-08859 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 24.15.2 

(591) Xanh đậm, xanh dương nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ECO SYS Kim 
Trường Phát  (VN) 
Số 77, đường Số 17, khu phố 5, phường 

An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm urethane không dầu hắc một thành phần.  
 

 
(210) 4-2016-08860 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 24.15.2 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Eco Sys Kim 
Trường Phát  (VN) 
Số 77, đường Số 17, khu phố 5, phường 

An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn chống thấm urethane một thành phần.  
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(210) 4-2016-08861 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 24.15.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Eco Sys Kim 
Trường Phát  (VN) 
Số 77, đường Số 17, khu phố 5, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-08862 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 24.15.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Eco Sys Kim 
Trường Phát  (VN) 
Số 77, đường Số 17, khu phố 5, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn phủ chống thấm hoàn thiện urethane. 

 

 
(210) 4-2016-08863 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23; 24.15.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Eco Sys Kim 
Trường Phát  (VN) 
Số 77, đường Số 17, khu phố 5, phường 
An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn công nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-08864 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Phong Kín Hòa Thái  (VN) 
172 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 17: goăng cao su, phớt cao su (dùng làm kín trong ngành cơ khí máy móc, động cơ 
xe, công nghiệp hóa dầu và hóa chất).  

 

 
(210) 4-2016-08865 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Phong Kín Hòa Thái  (VN) 
172 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, gioăng cao su, phớt cao su (dùng làm kín trong ngành cơ khí máy 

móc, động cơ xe, công nghiệp hóa dầu và hóa chất).  
 

 
(210) 4-2016-08866 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Phong Kín Hòa Thái   (VN) 
172 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su, phớt cao su (dùng làm kín trong ngành cơ khí máy móc, động 

cơ xe, công nghiệp hóa dầu và hóa chất).  
 

 
(210) 4-2016-08867 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Phong Kín Hòa Thái   (VN) 
172 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, gioăng cao su, phớt cao su (dùng làm kín trong ngành cơ khí máy 

móc, động cơ xe, công nghiệp hóa dầu và hóa chất).  
 

 
(210) 4-2016-08868 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Phong Kín Hòa Thái   (VN) 
172 đường số 1A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 17: Gioăng cao su, phớt cao su (dùng làm kín trong ngành cơ khí máy móc, động 
cơ xe, công nghiệp hóa dầu và hóa chất).  

 

 
(210) 4-2016-08869 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 8.1.1 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Võ Đăng Huy   (VN) 
1G Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-08870 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Cầu Nhung   (VN) 
120/4 Trần Huy Liệu, phường 15, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang phục cưới; thiết kế thời trang, quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-08871 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Phan Văn Minh  (VN) 
Tổ 35, phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo (bánh kẹo hạnh nhân; bánh mì, bánh qui; bánh 

ngọt; bánh gạo; bánh kẹo; bánh trứng).  
 

 
(210) 4-2016-08872 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Phan Văn Minh   (VN) 
Tổ 35, phường Mai Dịch, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo (bánh kẹo hạnh nhân; bánh mì, bánh qui; bánh 

ngọt; bánh gạo; bánh kẹo; bánh trứng).  
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(210) 4-2016-08873 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc Cường  
(VN) 
44 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-08874 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh, xanh tím than, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Be Sante   (VN) 
Số 122 Thành Công, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, dược phẩm dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như, vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-08875 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.5.4; A25.3.3; 

A25.7.5; 26.1.5 
(591) Xanh tím than, vàng, vàng cam, nâu, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần PARIS PHARM  

(VN) 
Số 111 đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-08876 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.21; A19.13.21; 26.1.2; A26.1.18; 

26.1.1; 25.1.6; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Trắng, xanh, xám, vàng, vàng cam 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Thiên Thủy Dược  
(VN) 
Đội 6, Mộc Đình Hoàn, xã Vân Côn, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 

(210) 4-2016-08877 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A19.13.21; 1.15.24; 1.15.15; 1.15.23 

(591) Trắng, xanh, xanh tím than, đỏ gạch, 

xám, đen 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Việt Đức  (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 

Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-08878 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.11.1; 2.1.8; 1.15.14; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh, xanh tím than, đỏ gạch, 

xám, xám nhạt, đen, vàng, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-08879 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da, dầu gội đầu; sữa rửa mặt; xà phòng; chất tẩy rửa 

không chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-08880 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2016-08881 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-08882 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư thương mại Bảo 
Nguyên   (VN) 
37/2C/30 đường C18, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 
thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  

 
 

(210) 4-2016-08883 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần TORI Việt 

Nam   (VN) 
Khu B, khu công nghiệp Sông Công 1, 
phường Bách Quang, thành phố Sông 
Công, tỉnh Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 08: Kìm; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; tua vít; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; khoan tay 
[dụng cụ cầm tay]; búa [dụng cụ cầm tay].  

 

 
(210) 4-2016-08884 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) SHAMDATH RAGOEBIER  (SR) 

Dr. Sophi Redmondstraat 176 B, 
Paramaribo, Rep. Suriname 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; vật dụng dành cho người hút thuốc, cụ thể là, ống đầu 

lọc, ống đựng xì gà, đầu lọc cho thuốc lá, ống dùng cho thuốc lá điếu; diêm. 
 

 
(210) 4-2016-08885 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.3; 26.4.3; 26.7.25; A17.2.2 
(591) Vàng, nâu, tím, xanh biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội dung số 
Nguyên Bảo  (VN) 
73/17 Trần Khánh Dư, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim (trừ phim quảng cáo); sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất 
bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2016-08886 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Hồng Vân  (VN) 

33 ngõ Cẩm Văn, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, phụ kiện thời trang, túi xách, giày dép, mỹ phẩm, 
nước hoa, bếp từ.  

 

 
(210) 4-2016-08887 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.6; 1.5.1; A26.1.18; A25.3.3 
(591) Trắng, vàng chanh nhạt, vàng rêu nhạt, 

vàng rêu đậm, đen, xanh dương 
(731) Vũ Thị Mai Liên  (VN) 

10/9 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăn nuôi. 
 

 
(210) 4-2016-08902 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Hồi    (VN) 
20/41 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón; áo: nam, nữ; quần: nam, nữ; đầm nữ; váy nữ.  
 

 
(210) 4-2016-08903 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Hồi    (VN) 
20/41 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón; áo: nam, nữ; quần: nam, nữ; đầm nữ; váy nữ. 
 

 
(210) 4-2016-08904 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Hồi    (VN) 
20/41 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón; áo: nam, nữ; quần: nam, nữ; đầm nữ; váy nữ. 
 

 
(210) 4-2016-08907 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.1; 26.4.9 

(591) Đỏ hồng, vàng, tím nhạt, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mỹ Trình Việt 
Nam  (VN) 
¤ số 179 khu C Dự án Đại Kim, Định 

Công, phường Định Công, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất. 
 

 
(210) 4-2016-08908 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.5.25; 26.4.1; 26.3.4; 21.1.15 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Kiểu Nhật  
(VN) 
Số 38/36 tổ 23, ngõ 58, đường Trần Bình, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Giường tủ, bàn, ghế bằng gỗ. 
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(210) 4-2016-08909 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20; 

26.13.25 
(591) Trắng, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
công nghệ Ceenex   (VN) 
Số 11E, ngách 49/54, ngõ 49, phố Thúy 
Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện: dây điện, cầu dao điện, cầu chì, kẹp xiết dây điện, ghíp kẹp, tủ 

điện.  
 

 
(210) 4-2016-08910 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION    (PH) 
9 Amsterdam Extn, Merville Park Subd, 
Paranaque City 1700, Philippines  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-08911 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION    (PH) 
9 Amsterdam Extn, Merville Park Subd, 
Paranaque City 1700, Philippines   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

210) 4-2016-08912 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION    (PH) 
9 Amsterdam Extn, Merville Park Subd, 
Paranaque City 1700, Philippines   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-08913 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần BABIDAY  

(VN) 
Số 28C, ngách 255/7 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví đựng tiền; túi xách tay; ba lô; vali; túi du lịch; cặp da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; ca vát; thắt lưng [trang phục].   
 

 
(210) 4-2016-08914 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần BABIDAY  (VN)

Số 28C, ngách 255/7 đường Nguyễn 
Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 18: Ví đựng tiền; túi xách tay; ba lô; vali; túi du lịch; cặp da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ; ca vát; thắt lưng [trang phục].  
 

Nhóm 35: Dịch vụ thương mại điện tử: bán hàng trực tuyến các sản phẩm ví đựng tiền, túi 
xách tay, ba lô, vali, túi du lịch, cặp da, quần áo, giày, dép, mũ, ca vát, thắt lưng [trang 
phục]; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán 
lẻ; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-08918 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(731) SUPER COFFEE CORPORATION PTE 

LTD   (SG) 
30, Tuas Link 2, Super Group Building, 
Singapore 638568  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; cà phê nhân tạo; chế phẩm làm từ ngũ cốc; đồ uống 
trên cơ sở ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ 
sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống; quán 
phục vụ đồ ăn nhẹ và đồ uống (snack bar); dịch vụ quầy rượu và đồ uống có cồn (bar); 
dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-08920 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Giai Cảnh   (VN) 

295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế; trà giảm béo dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2016-08921 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 24.15.21; A24.15.11 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Hạo 
Phát   (VN) 
2 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy nén; mô tơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông 

trên bộ).  
 

 
(210) 4-2016-08922 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) HAINING KINGS LOUIS PLASTIC 

CO., LTD.   (CN) 
No. 8 Zhendong Road, Yuanhua Town, 
Haining, Jiaxing City, Zhejiang 
Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 24: Vải; vải dệt polypropylen (PP); vải dính có thể dán bằng nhiệt; vật liệu chất dẻo 

(thay thế cho vải); vải bằng sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt; vải không dệt.  
 

 
(210) 4-2016-08923 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.24 

(731) HAINING KINGS LOUIS PLASTIC 

CO., LTD.  (CN) 

No. 8 Zhendong Road, Yuanhua Town, 

Haining, Jiaxing City, Zhejiang 

Province, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải; vải dệt polypropylen (PP); vải dính có thể dán bằng nhiệt; vật liệu chất dẻo 

(thay thế cho vải); vải bằng sợi thủy tinh dùng trong ngành dệt; vải không dệt.  
 

 
(210) 4-2016-08924 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Nhật Nam   (VN) 
Nhà số 4, ngõ 346, phường Cổ Nhuế 2, 

quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-08926 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
ANMIVITAL U.S.A  (VN) 
Số nhà 19, ngõ 221/34 phố Vĩnh Hưng, 

phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI 

VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-08929 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Trung tâm Phát triển Hạ 
tầng  (VN) 
Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành 
phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư vốn; quản lý các căn hộ cho thuê; quản lý bất động sản; thu xếp tài 

chính cho các dự án xây dựng; định giá tài chính; quỹ đầu tư. 
 

 
(210) 4-2016-08930 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A5.3.15; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, xám đen 

(540)  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ KINGTEK  (VN) 
63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, xây dựng công trình công nghiệp; sửa chữa, lắp 

đặt máy và máy công cụ như máy nông nghiệp (máy cày, máy tuốt lúa, máy bừa, máy gặt 
đập), bộ điều khiển điện, bộ hòa lưới điện, bộ kiểm soát điện, đèn trang trí, bộ thu năng 
lượng mặt trời, bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2016-08931 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ KINGTEK  (VN) 
63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-08932 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, xám đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ KINGTEK   (VN) 
63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh truyền hình.  
 

 
(210) 4-2016-08933 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, xám đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ KINGTEK  (VN) 
63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hữu cơ dùng để làm phân bón; men vi sinh (dùng để làm 

phân bón); chế phẩm bảo vệ thực vật cụ thể là: thuốc cải thiện sự sinh trưởng và phát triển 
trong điều kiện khắc nghiệt như: thiếu ánh sáng, nhiệt độ thấp, khô hạn hoặc nhiễm mặn; 
thuốc làm gia tăng sinh tổng hợp chất đạm, chất béo, carbohydrate, alkaloid và nhựa 
luyện cho cây trồng; thuốc làm gia tăng sự tích lũy sắc tố, tinh dầu thơm, vitamin đảm 
bảo năng suất và chất lượng cho cây trồng. 

 

 
(210) 4-2016-08934 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.5; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, xám đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ KINGTEK   (VN) 
63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối (không bao gồm vận chuyển) các loại phân bón, máy nông 

nghiệp (máy cày, máy tuốt lúa, máy bừa, máy gặt đập), pin mặt trời, bộ đổi điện, bộ điều 
khiển điện, bộ hòa lưới điện, bộ kiểm soát điện, bóng đèn, đèn trang trí, bộ thu năng 
lượng mặt trời, bình nước nóng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2016-08935 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam, xám đen 

(540)  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ KINGTEK  (VN) 
63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bóng đèn, đèn trang trí, bộ thu năng lượng mặt trời, bình nước nóng bằng năng 

lượng mặt trời. 
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(210) 4-2016-08936 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15; A5.3.13; A5.5.20; 26.4.4 

(591) Xanh lá cây, trắng, cam, xám đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ KINGTEK  (VN) 
63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ: máy nông nghiệp (máy cày, máy tuốt lúa, máy bừa, máy 

gặt đập), động cơ (mô tơ dùng cho máy nông nghiệp, máy bơm nước, máy bán hàng tự 

động, máy phát điện), máy bơm nước, máy bán hàng tự động, máy phát điện. 
 

 
(210) 4-2016-08937 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; 26.4.4 

(591) Xanh lá cây, trắng, cam, xám đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ KINGTEK  (VN) 
63 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Pin mặt trời, bộ đổi điện (ổn áp), bộ điều khiển điện, bộ hòa lưới điện, bộ kiểm 

soát điện, máy và thiết bị thu phát thanh truyền hình. 
 

 
(210) 4-2016-08938 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 18.5.1; A18.5.3 

(731) BEIJING RUNDE HONGTU 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

CO.,LTD.   (CN) 

No. 1702, Unit 1, Building 2, Douban 

Hutong, Dongcheng District, Beijing, 

100010, China  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 06: ống thoát nước bằng kim loại; máng nước bằng kim loại; miệng vòi bằng kim 

loại; ống nước bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy); ống 

nối bằng kim loại cho ống dẫn; ống nhánh bằng kim loại; ống thép; ống chia nhánh bằng 

kim loại cho hệ thống đường ống dẫn; đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn.  
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(210) 4-2016-08939 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 18.5.1; A18.5.3 

(731) BEIJING RUNDE HONGTU 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT 

CO.,LTD.    (CN) 

No. 1702, Unit 1, Building 2, Douban 

Hutong, Dongcheng District, Beijing, 

100010, China  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi cho đường ống; thiết bị phun nước; ống dẫn [bộ phận của hệ thống vệ 

sinh]; ống dẫn nước dùng cho hệ thống thiết bị vệ sinh; vòi nóng lạnh cho ống nước; thiết 

bị khử nước cho nguyên liệu thực phẩm hữu cơ; bồn rửa; nhà vệ sinh di động; chậu vệ 

sinh; máy và thiết bị làm sạch không khí. 
 

 
(210) 4-2016-08940 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.9.1; A3.9.24 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ, đen, xanh 

lá cây nhạt 

(731) Công ty cổ phần Enertech 
Asia  (VN) 
Phòng 606, lầu 6, khu B, số 4 Nguyễn 

Đình Chiểu, phường Dakao, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
 

 
(210) 4-2016-08941 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; 5.5.1 

(591) Trắng, tím 

(731) Nguyễn Thị Thanh Huyền   (VN)
Tổ 32, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tươi.  
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(210) 4-2016-08942 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6; 24.15.21 

(591) Trắng, đen, đỏ 

(731) Công ty TNHH phát triển văn 
hóa và giáo dục ICRAZY  (VN) 
Tổ dân phố Thành Công, phường Dương 

Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 

 

(511)   Nhóm 41: Thông tin về lĩnh vực giáo dục; tổ chức thi cử học đường; dịch vụ về giáo dục 
giảng dạy; giáo dục thể chất; tổ chức cuộc thi giáo dục hoặc giải trí; tổ chức lớp học qua 

trao đổi thư từ. 
 

 
(210) 4-2016-08944 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.7 

(591) Trắng, cam, xanh da trời, xanh dương 
đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kết nối Thời 
trang   (VN) 
Số 35A1, đường 3 tháng 2, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; va li du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; cà vạt; mũ nón.  

 
Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, cà vạt, mũ nón, ba lô, túi xách.   

 

 
(210) 4-2016-08945 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A2.3.16; 2.3.30; 2.3.7 

(591) Trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lọ Lem  (VN) 
315/7 đường Lê Văn Sỹ, phường 13, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ trang điểm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1364 

(210) 4-2016-08946 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.12.25; 25.7.25 

(591) Trắng, đỏ, đen 

(731) HANKOOK TOBACCO 
INTERNATIONAL   (KR) 

507 E&C Venture Dream Tower III, 38-

21, Digital-ro 31-gil, Guro, Seoul, 152-
719 Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu.  
 

 
(210) 4-2016-08948 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) Hộ kinh doanh LA NA  (VN) 

56 Lê Văn Việt, khu phố 2, phường Hiệp 
Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-08949 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.11; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Vàng, đỏ, trắng, đen, cam 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Sáng Tạo Việt  (VN) 
Số 41, ngách 1, ngõ 178 Thái Hà, 

phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình dạng màng mỏng; bao/túi đựng điện thoại di động; vở bọc/ốp điện 

thoại di động; ống bọc ngoài bảo vệ dùng cho thiết bị điện tử di động; vật dụng để giữ 
điện thoại di động; giá đỡ dùng cho điện thoại di động.  

 
Nhóm 35: Mua bán các loại phụ kiện điện thoại; thương mại điện tử, cụ thể: mua bán các 
loại ốp điện thoại.  
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(210) 4-2016-08950 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 5.7.1; 1.15.23; A5.5.20
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ngọc Đông III  (VN) 
Số 49A, ấp Hưng Lợi Đông, xã Long 
Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 04: Trấu viên (nhiên liệu dùng làm chất đốt).  

 

 
(210) 4-2016-08951 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Quán Bún bò giò heo Huế   (VN)
Số 106 - C6, phố Tô Hiệu, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ lưu trú, khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp (spa); tư vấn làm đẹp da và tóc; dịch vụ thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2016-08952 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.8; A26.1.18 
(591) Tím, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Quán Bún bò giò heo Huế   (VN)
Số 106 - C6, phố Tô Hiệu, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch.  
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ lưu trú, khách sạn.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ làm đẹp (spa); tư vấn làm đẹp da và tóc; dịch vụ thẩm mỹ.  
 

 
(210) 4-2016-08953 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY  (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115-1075, Unite® States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài; chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho 

gỗ; thuốc nhuộm; thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô; kim loại dạng lá và 
dạng bột dùng cho họa sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ. 

 

 
(210) 4-2016-08954 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY  (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115-1075, Unite® States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài; chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho 

gỗ; thuốc nhuộm; thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và 
dạng bột dùng cho họa sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 

 
(210) 4-2016-08955 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY  (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115-1075, United States of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài; chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho 

gỗ; thuốc nhuộm; thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá và 
dạng bột dùng cho họa sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  
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(210) 4-2016-08956 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) EDGEWELL PERSONAL CARE 

BRANDS, LLC   (US) 
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo.  

 

 
(210) 4-2016-08958 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 5.7.1; 25.5.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, nâu đậm 
(731) SUNTORY HOLDINGS LIMITED   (JP)

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka 530-8203, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hạt cà phê; cà phê nhân tạo; trà; đồ uống 

trên cơ sở trà; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột mì; chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh có thể ăn được; đường; mật 
ong; mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt (gia vị); gia vị.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước sô đa; nước chanh; đồ uống ép từ quả không 
chứa cồn; đồ uống không cồn; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống; nước uống có gaz; nước 
táo lên men (không có cồn); đồ uống hỗn hợp (không có cồn); đồ uống đẳng trương cung 
cấp muối và khoáng chất cho cơ thể; nước sinh tố; nước ép rau (đồ uống); đồ uống trên cơ 
sở mật ong không chứa cồn; bia.  

 

 
(210) 4-2016-08959 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) EDGEWELL PERSONAL CARE 

BRANDS, LLC   (US) 
6 Research Drive, Shelton, Connecticut 
06484, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo.  
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(210) 4-2016-08960 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  (VN)
81-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 19: Xi măng các loại.  
 

 
(210) 4-2016-08961 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.8 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  (VN)
81-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 19: Xi măng các loại.  
 

 
(210) 4-2016-08962 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 3.4.13; A25.7.21 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  (VN)
81-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng các loại. 
 

 
(210) 4-2016-08963 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  (VN)
81-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 19: Xi măng các loại. 
 

 
(210) 4-2016-08964 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh dương, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xi măng Holcim Việt Nam  (VN)
81-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng các loại. 
 

 
(210) 4-2016-08965 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Đen, trắng, đỏ 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xi măng Holcim Việt Nam  (VN)
81-85 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái 

Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng các loại. 
 
 

(210) 4-2016-08967 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2; 26.13.25 

(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thuơng mại xuất nhập khẩu 
Pinzheng   (VN) 
158 đường 7A, phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh snack.  
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(210) 4-2016-08968 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.4.13; A5.3.13; 6.1.2; A3.4.24 
(591) Trắng, nâu, nâu đậm, nâu nhạt, nâu đất, 

vàng, xanh dương nhạt, xanh lá, xanh lá 
đậm, đen 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hợp Nhất Nông (UNI-FARM CO., 
LTD)   (VN) 
97/23A Hưng Phú, phường 8, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chất điều hòa sinh trưởng cho cây trồng.  
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là, thuốc trừ sâu diệt cỏ; thuốc diệt trừ nấm, thuốc 
phòng và trị bệnh cho cây trồng, thuốc diệt chuột và động vật có hại, thuốc dẫn dụ côn 
trùng, thuốc diệt ốc bươu vàng. 

 

Nhóm 30: Đường, bột ngũ cốc; bánh ngọt và mặn, kẹo, chè (trà), cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán nông sản, mua bán lương thực thực phẩm; mua bán phân bón và thuốc 
bảo vệ thực vật. 

 

 
(210) 4-2016-08970 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.4.4; A26.11.9 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Vinh  (VN) 
Số 17, ngách 24, ngõ 175 Xuân Thủy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất cửa nhôm; máy sản xuất cửa nhựa. 
 

 
(210) 4-2016-08972 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ZHANG FANG HAO   (CN) 

No.360, Taijiao Industrial Area, Huilong 
Town, Qidong City, Jiangsu Province, 
226200, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 08: Kẹp nhíp; dụng cụ khắc chạm [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cầm tay, loại thao 

tác thủ công; dao; kéo cắt; khoan tay; bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay; dao cạo, dùng điện 
hoặc không dùng điện; dụng cụ bấm móng, dùng điện hoặc không dùng điện; kìm.  
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(210) 4-2016-08973 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 68322 08.10.2015 JM 

  
(731) APPLE LNC.   (US) 

1 lnfinite Loop, Cupertino, California 
95014, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ để chơi; bài lá; bộ đồ chơi điện tử cầm tay; trò chơi trên 

máy tính, trò chơi viđêô, và thiết bị trò chơi trên máy tính và thiết bị trò chơi viđêô, không 
phải là loại vận hành khi bỏ xu vào và cũng không phải là loại dùng với máy thu hình. 

 

 
(210) 4-2016-08974 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thời trang 

Thiên Quang  (VN) 
Số 21 A Trần Phú, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; đồ đội đầu; đồ đi chân; khăn choàng (trang phục); thắt lưng 

(trang phục); găng tay (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng thời trang bao gồm quần áo may sẵn, đồ đội đầu, đồ đi chân, 
khăn quàng, khăn choàng (trang phục), thắt lưng (trang phục), găng tay (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-08975 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.3.6; 5.3.11; A5.3.13
(591) Xanh lam, xanh lam đậm. 
(731) Công ty cổ phần Golden City  

(VN) 
Tầng 3, Khách Sạn Mường Thanh 
Phương Đông, số 2, đường Trường Thi, 
phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ thông tin thương mại điện tử; dịch vụ quảng cáo trực tiếp trên mạng 

máy tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; quảng cáo và 
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giới thiệu sản phẩm; dịch vụ nghiên cứu thị trường và đánh giá thị trường; tổ chức sự kiện, 
triển lãm và hội chợ cho mục đích thương mại và quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-08976 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thông Điệp  (VN) 
16 đường số 4, khu dân cư Bình Hưng, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ). 

 

 
(210) 4-2016-08977 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1; A1.5.3 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trần 

Duy   (VN) 
Số 106, lô 1, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 20: Giường; ghế; bàn; tủ; nôi em bé.  

 

 
(210) 4-2016-08978 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.15.1; 25.7.20; A26.11.8 
(591) Nâu, đỏ, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch Nguyễn Bích  (VN) 
Số 32 Trung tâm thương mại công ty 
622, đường Nguyễn Đệ, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tham quan (du lịch); đại lý vé máy bay và đặt chỗ vé máy bay; đặt chỗ 

cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận tải bằng du 
thuyền. 
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(210) 4-2016-08979 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 25.7.20; A26.11.12; 

25.5.25; A5.3.13; A3.7.24 

(591) Xanh lá cây, cam, vàng, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Sinh Thái   (VN) 
Số 02 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 

Nhóm 30: Nước tương; tương ớt; tương cà; sốt cà ớt; bột lúa; bột bắp.  
 

(210) 4-2016-08981 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.11; 6.1.2; 26.1.2; A26.11.12; 

A5.7.23 

(591) Xanh lục, vàng 

(540) 

  

(731) Hội nông dân huyện Bảo 
Thắng  (VN) 
Đường Cách Mạng Tháng 8, thị trấn Phố 

Lu, huyện Bảo Thắng, Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 31: Quả bưởi múc tươi. 

 

Nhóm 35: Mua và bán sản phẩm bưởi múc. 
 

 
(210) 4-2016-08982 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Phạm Đình Đô  (VN) 
209 Lê Duẩn, phường Eatam, thành phố 

Buôn Mê Thuột, tỉnh Đaklak  

 
(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng và các khớp nối các loại bằng nhựa cứng; gạch lát (không làm 

bằng kim loại); gạch men (không làm bằng kim loại); ngói (không làm bằng kim loại); đá 

lát sàn (không làm bằng kim loại); vật liệu xây dựng không làm bằng kim loại. 
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(210) 4-2016-08983 (220) 04.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1; A26.11.13 
(591) Nâu, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Văn 
Bảo  (VN) 
Số 15, Lạc Long Quân, tổ dân phố 11, 
phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh 
§¾k L¾k 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-08985 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.23; 24.17.20 
(591) Xanh dương đậm, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh VI DI A   (VN) 
Số 207 đường Tân Phước, phường 6, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: đầu phát, amply, loa, micro, bo mạch chủ (main), bộ 
trộn âm thanh (mixer), máy chiếu, màn chiếu, đầu karaoke. 

 

 
(210) 4-2016-08987 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thời trang CO 

MAYCA  (VN) 
722 Nguyễn Trãi, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-08988 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh dương, cam đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
vật liệu Việt Đông Dương  (VN)
Lầu 2, tòa nhà Vinalines, số 163 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng.  
 

 
(210) 4-2016-08989 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.13.1; A1.13.10; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hợp tác 
quốc tế Giáo dục Phương 
Đông  (VN) 
Số nhà H18, ngõ 28, đường Xuân La, 

phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn giáo dục. 
 

 
(210) 4-2016-08990 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đạt Tường  
(VN) 
Phòng 1301 nhà B11B khu đô thị Nam 

Trung Yên, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị nấu nướng: nồi hấp dùng điện, bếp nấu, chảo rán dùng điện, ấm đun 
nước dùng điện, nồi áp suất dùng điện, chảo áp suất dùng điện.  

 
 

(210) 4-2016-08991 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 18.3.23; 26.2.7; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Phạm Thái Vinh  
(VN) 
260/27 Tân Thới Hiệp 2, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ví; túi xách tay; ba lô; túi du lịch; cặp sách; va li.  

 
Nhóm 25: Mũ; khăn quàng; quần áo; thắt lưng (trang phục); giầy; dép.  

 

Nhóm 35: Mua bán ví, túi xách tay, quần áo, thắt lưng (trang phục), giầy, dép.  
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(210) 4-2016-08992 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Long Nhựt   (VN)
47-47A đường D5, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Ví; túi xách tay; ba lô; túi du lịch; cặp sách; va li.  
 

Nhóm 25: Mũ; khăn quàng; quần áo; thắt lưng (trang phục); giầy; dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán ví, túi xách tay, quần áo, thắt lưng (trang phục), giầy, dép.  
 

 
(210) 4-2016-08993 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION  (PH) 
9 Amsterdam Extn, Merville Park Subd, 
Paranaque City 1700, Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 

 

 
(210) 4-2016-08994 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION   (PH) 
9 Amsterdam Extn, Merville Park Subd, 
Paranaque City 1700, Philippines  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2016-08995 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) AMBICA INTERNATIONAL 

CORPORATION   (PH) 
9 Amsterdam Extn, Merville Park Subd, 
Paranaque City 1700, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người. 
 

 
(210) 4-2016-08996 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thiết bị y tế Trường Phát  (VN)
Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-08997 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Trịnh Xuân Hà  (VN) 
17 phố Hàng Vải, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; ca vát; tất; thắt lưng.  

 

 
(210) 4-2016-08998 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV mỹ phẩm 
Hoàng Đại Phát  (VN) 
76 Lý Thường Kiệt, tổ 14, KP Thắng Lợi 
1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc. 

 

 
(210) 4-2016-08999 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23; 26.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sơn Slymec 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 58b, ngõ 82, tổ 4, phường Phú 
Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2016-09000 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Lương Minh  (VN) 
Số nhà 127, ngõ 22, đường Khuyến 
Lương, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-09004 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vận tải 1 
Traco  (VN) 
Số 45 phố Đinh Tiên Hoàng, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng   

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải xếp dỡ, bảo quản hàng hóa; vận tải quốc tế, vận tải đa phương thức; 

giao nhận kho vận tiếp vận, kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ thông quan hàng xuất nhập 
khẩu; đại lý tàu biển, hàng không, môi giới hàng hải. 

 

 
(210) 4-2016-09018 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần SECOIN   (VN) 

227 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 19: Ngói, đá lát sàn (không bằng kim loại), gạch vuông lát nền (không bằng kim 

loại) dùng cho xây dựng, gạch vuông ốp tường (không bằng kim loại) dùng cho xây dựng; 
vật liệu xây dựng không bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng bê tông.  

 
Nhóm 20: Bàn, ghế bằng bê tông, đồ dạc trong nhà như: mặt bàn, tủ, giá đỡ.  

 
Nhóm 21: Đồ trang trí bằng bê tông như: lọ hoa, chậu hoa bằng bê tông, bể cá trong nhà, 
chậu (đồ chứa đựng).  
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(210) 4-2016-09019 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty CP công nghệ Môi 
trường Nam Đà Thành  (VN) 
116 Đỗ Quang, phường Thạc Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc làm sạch nước; 

máy lọc nước dùng cho gia đình; cây nước nóng lạnh.   
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị, máy và phụ kiện lọc nước uống, thiết bị và máy móc làm 
sạch nước, máy lọc nước dùng cho gia đình, cây nước nóng lạnh, nước tinh khiết đóng 
chai.  

 
 

(210) 4-2016-09021 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thuỳ Chi  (VN) 
P506, 17T5, Trung Hoà, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kem; bánh mỳ; kem lạnh.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2016-09023 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư thương mại Anh Anh  
(VN) 
Thôn Đại áng, xã Đại áng, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện phòng tắm (vòi sen).  

 
Nhóm 20: Gương soi. 
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(210) 4-2016-09024 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
đầu tư thương mại Anh Anh  
(VN) 
Thôn Đại áng, xã Đại áng, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 11: Phụ kiện phòng tắm (vòi hoa sen).  

 

Nhóm 20: Gương soi. 
 

 
(210) 4-2016-09025 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Đông á  (VN) 
Số 536/11 Bùi Văn Ngữ, phường Hiệp 

Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa nước bằng inốc  

 

Nhóm 11: Bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời; máy nước nóng sử 

dụng điện.  
 

 
(210) 4-2016-09026 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 2.1.8; 2.3.8; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Cam, xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Zenith Yoga Hà 
Nội   (VN) 
Tầng 1&2, số 247 Âu Cơ, phường Quảng 

An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn và hướng dẫn tập luyện các môn thể dục dưỡng sinh (yoga, 

thiền).  
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(210) 4-2016-09028 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CMC Quốc tế  
(VN) 
F3-A01, tầng 3 Lotte Department Store, 
tòa nhà Lotte Center Hà Nội, số 54 Liễu 
Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 14: Khuy măng sét; ghim cài cà vạt; kẹp cài cà vạt.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; ví tiền.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng; cà vạt; quầy áo may sẵn; giày; tất.  
 

 
(210) 4-2016-09029 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A14.1.2; 26.13.25; A26.11.12; 25.3.1 
(591) Cam, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Hoàng Gia 
Container  (VN) 
12/18A, Hoàng Hoa Thám, phường 7, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang.  
 
 

(210) 4-2016-09030 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cyrus Sweets  
(VN) 
60/17 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, cacao, đường, chất thay thế cà phê; bột và các sản phẩm từ ngũ cốc, 
bánh mì, bánh ngọt, bánh ga tô, các sản phẩm bánh kẹo.  
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(210) 4-2016-09031 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.25; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Cyrus Sweets  
(VN) 
60/17 Yên Thế, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cacao, đường, chất thay thế cà phê; bột và các sản phẩm từ ngũ cốc, 

bánh mì, bánh ngọt, bánh ga tô, các sản phẩm bánh kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-09033 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.7.25; A5.3.14; 26.4.4; 

26.4.9 
(591) Đen, trắng, xanh, cam, đỏ 
(731) Quách Kim Thịnh  (VN) 

Số nhà 20, ngách 155/74, ngõ 155, 
đường Trường Chinh, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ quán cà phê; quán rượu nhỏ; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-09034 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; băng vệ sinh.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; vòng tránh thai; bao cao su; thiết 
bị và dụng cụ nha khoa.  
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Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, thời trang (quần áo, giầy dép, mũ 

nón, cà vát, thắt lưng, ví), trang thiết bị y tế; quảng cáo.  

 

Nhóm 38: Truyền hình cáp; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; dịch vụ 

cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; thông tin về lĩnh vực liên lạc viễn 

thông; dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; thư điện tử.  

 

Nhóm 44: Trung tâm chăm sóc sức khỏe; bệnh viện; cho thuê thiết bị y tế; thẩm mỹ viện; 

tư vấn sức khỏe; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ pháp lý hỗ trợ doanh 

nghiệp; dịch vụ đăng ký tên miền [dịch vụ pháp lý]; bảo vệ.  
 

 
(210) 4-2016-09035 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Nam Bảo Tín  (VN) 
23/6 đường 26, Kp7, phường Linh Đông, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (bột mì, bột sắn, bột gạo); đại lý 

thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho 

mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xứ lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
 

 
(210) 4-2016-09039 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16; 25.7.20 

(591) Xanh, xanh cốm, trắng 

(731) Đỗ Minh Phương  (VN) 
Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trứng; sữa; dầu ăn.  
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(210) 4-2016-09040 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.1.16; 25.7.20 

(591) Xanh, xanh cốm, trắng 

(731) Đỗ Minh Phương  (VN) 
Thôn Việt Yên, xã Đông Yên, huyện 

Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi; rau tươi; hạt giống (lúa, rau củ quả); hoa tươi; rau củ quả tươi.  
 

 
(210) 4-2016-09041 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Farmacare  (VN) 
22 Thẩm Mỹ, phường Tân Thành, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09042 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Bách Việt  (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-09043 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Sao Mai  (VN) 
Xóm Ngọc, xã Trung Minh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09044 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược Sao Mai  (VN) 
Xóm Ngọc, xã Trung Minh, thành phố 
Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09045 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Arenphar  (VN) 
Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-09046 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 2.9.25; 3.7.16; A5.3.15; A26.11.8 

(591) Đỏ, trắng, xanh, đỏ nâu, đen 

(731) Công ty TNHH T&T Thuận Thảo  
(VN) 
Số 66/2, tổ dân phố Hà Trì 1, phường Hà 

Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09047 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15; 25.1.25; A5.3.13; A5.5.20 

(591) Trắng, xanh, trắng xanh, vàng cam, nâu 

(731) Công ty cổ phần Quế Lâm Phú 
Thọ  (VN) 
Lô số 10, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; ván gỗ ép công nghiệp; ván sàn gỗ; ván gỗ dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-09048 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8; 26.4.2; 25.5.3 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Huy  (VN) 
1754C Lạc Long Quân, phường 10, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
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(210) 4-2016-09049 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.8; 3.1.16; 26.3.1; 3.1.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Báo Đỏ   (VN) 
139/23 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo, dạy nghề.  

 

 
(210) 4-2016-09050 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 4.5.13; 3.1.16; A3.1.24 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Báo Đỏ   (VN) 
139/23 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-09051 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; A3.13.24; 3.13.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh lam, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bong Bóng 
Bay   (VN) 
23 Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê, quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-09052 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 3.7.17 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Phát Tín  
(VN) 
Số 333, đường Lý Thường Kiệt, khóm 7, 
phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô, xe tải, thùng xe tải.  
 

 
(210) 4-2016-09053 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.1 (540) 

  

(731) Bùi Thị Hải Cầm   (VN) 
363/38/7 Đất Mới, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mắt kính, túi xách, ba lô.  

 

 
(210) 4-2016-09054 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Trương Tấn Tài   (VN) 
12A đường số 4 cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-09055 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm được dùng cho người.  

 

(210) 4-2016-09056 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL. Switzerland 
(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm được dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-09057 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 BASEL. Switzerland 
(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm được dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-09058 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15 

(591) Xanh, nâu, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tâm 
Đạt   (VN) 
Tầng 1, N06B2, khu đô thị Dịch Vọng, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Rau và quả tươi đã được bảo quản, chế biến; các sản phẩm thực phẩm đã được 

chế biến từ gia súc, gia cầm như: thịt gà, thịt lợn.  

 

Nhóm 31: Rau và quả tươi chưa bảo quản, chế biến; ngũ cốc (chưa chế biến); động vật 

sống; cá sống; gia cầm sống.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, thịt, cá, hải sản, đồ khô, gia súc sống; dịch vụ mua bán lương 

thực, thực phẩm; dịch vụ mua bán rau tươi còn sống; dịch vụ mua bán rau và quả đã qua 

chế biến, bảo quản; dịch vụ mua bán hoa quả sạch.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

Nhóm 44: Trang trại trồng trọt; trang trại chăn nuôi; dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây.  
 

 
(210) 4-2016-09059 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A24.17.11; 26.1.1; A26.11.8 

(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) 1. Công ty TNHH Truyền thông 
Rubik   (VN) 
Nhà số 3, ngách 575/38, ngõ 575, phố 

Kim Mã, tổ 33, phường Ngọc Khánh, 

quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

2. Phạm Trường Giang   (VN) 
CT3 khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ.  
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(210) 4-2016-09060 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; 5.3.20; 2.1.1; 2.3.1 (540) 

  

(731) Lê Bá Linh  (VN) 
Thôn 3, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, 
tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 05: Rượu bổ chiết suất từ thảo mộc thiên nhiên như nấm lim xanh, cà gai leo, sâm, 

trầm hương, trà thảo mộc dùng trong ngành y được bào chế từ thảo mộc thiên nhiên như 
nấm lim xanh, cà gai leo, sâm, trầm hương, dược liệu thân gỗ được bào chế từ thảo mộc 
thiên nhiên như nấm lim xanh, cà gai leo, sâm, trầm hương. 

 

 
(210) 4-2016-09061 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.14; 7.15.8 
(591) Xanh dương, nâu, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Gia Phát  
(VN) 
Lô E5-E6 khu công nghiệp Phú Hội, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 19: Ván ghép, ván sàn, (vật liệu xây dựng bằng gỗ).  

 

 
(210) 4-2016-09063 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.21; 2.3.1; A2.3.24 
(591) Xanh dương, xanh nước biển 
(731) SHIN YONG WEON  (KR) 

102-1008, 86, Gukjegeumyung-ro, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of 
Korea (Postal Code : 07333)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế từ xa, dịch vụ tư vấn y tế, dịch vụ y tế tại bệnh viện; 

dịch vụ cung cấp thông tin y tế (chăm sóc sức khỏe); dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; bệnh 
viện (không bao gồm nha khoa); dịch vụ y tế tại bệnh viện (không bao gồm nha khoa); 
dịch vụ phẫu thuật tạo hình; dịch vụ tư vấn trợ giúp y tế dược thực hiện bởi các bác sỹ và 
nhân viên y tế chuyên ngành khác; cung cấp thông tin và bản tin trong lĩnh vực y học 
(chăm sóc sức khỏe); dịch vụ chăm sóc lông mày; chuỗi tiệm làm đẹp lông mày; dịch vụ 
trang điểm lông mày; dịch vụ tư vấn làm đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện chăm sóc da, dịch vụ 
tư vấn làm đẹp da, dịch vụ thẩm mỹ viện làm đẹp da.  
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(210) 4-2016-09064 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 

triển Hoa Lâm   (VN) 
Tầng 34, tòa nhà Lim Tower, số 9-11 
Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bất động sản, dịch vụ tài chính.  

 

 
(210) 4-2016-09065 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.11; A19.3.4 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09066 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A19.3.24 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-09067 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Eco  (VN) 
Căn hộ F2, chung cư số 130, phố Đốc 
Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09069 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Lê Tiến Thi  
(VN) 
Thôn ứng Hòa, xã Phúc Tiến, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Bộ quần áo com-lê, quần âu, sơ mi. 
 

 
(210) 4-2016-09070 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.5; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Xanh da trời, đen, trắng, xám, tím, xanh 

lá cây, vàng, đỏ, nâu, da cam, đỏ thẫm 
(731) GOSEI CORPORATION CO., LTD.  

(JP) 
Niiso 338, Toda-shi, Saitama 335-0021, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 30: Súp (làm từ bột và bột sắn) dùng cho mì lạnh (reimen).  
 

 
(210) 4-2016-09071 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.5.1; A26.3.5; 26.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, trắng, tím, xám, đen, da 

cam, đỏ, đỏ thẫm 
(731) GOSEI CORPORATION CO., LTD.  

(JP) 
Niiso 338, Toda-shi, Saitama 335-0021, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 30: Mì sợi dùng cho mì lạnh, mì sợi.  
 

 
(210) 4-2016-09072 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 8.7.5; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, trắng, đen, vàng, xanh lá 

cây, đỏ, da cam, nâu nhạt 
(731) GOSEI CORPORATION CO., LTD.  

(JP) 
Niiso 338, Toda-shi, Saitama 335-0021, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 30: Súp (làm từ bột và bột sắn) dùng cho mì lạnh (reimen).  

 

 
(210) 4-2016-09073 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 8.7.5 
(591) Xanh da trời, trắng, đen, vàng, xanh lá 

cây đỏ, da cam, nâu nhạt 
(731) GOSEI CORPORATION CO., LTD.  

(JP) 
Niiso 338, Toda-shi, Saitama 335-0021, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì sợi dùng cho mì lạnh, mì sợi.  

 

 
(210) 4-2016-09074 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh lá cây, vàng, da cam, đỏ, đỏ thẫm 
(731) Công ty TNHH An Sơn   (VN) 

Số 3, ngõ 123 Âu Cơ, phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn phủ/lớp phủ (sơn); sơn lót; chất màu/chất nhuộm; chế phẩm kết dính 

cho sơn; bột nhão dùng để pha trộn màu sơn.  
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(210) 4-2016-09075 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Vàng đồng 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP  (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn choàng; thắt lưng [trang phục]; ca vát. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; tư vấn 
sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2016-09076 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.21 
(591) Vàng đồng, đen, trắng 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn choàng; thắt lưng [trang phục]; ca vát.  
 

 
(210) 4-2016-09077 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Vàng đồng, đen, trắng 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; trung tâm chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; tư vấn 
sức khỏe; dịch vụ cắt sửa móng tay; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2016-09078 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Vàng đồng, xanh thẫm 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn choàng; thắt lưng [trang phục]; ca vát.  

 

 
(210) 4-2016-09079 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A9.9.15 
(591) Vàng đồng, tím 
(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 

CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 
sinh thái Vinhomes Riverside, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; khăn choàng; thắt lưng [trang phục]; ca vát.  

 

 
(210) 4-2016-09080 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-09081 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-09082 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH US Pharma USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-09083 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Văn Loan  (VN) 

83 đường Nguyễn Thái Bình, xã Hòa 
Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng, dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp 

lý khác. 
 
 

(210) 4-2016-09084 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Thân Tường Trí  (VN) 

46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 19: Gỗ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-09085 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Thân Tường Trí   (VN) 

46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-09086 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.8; 7.15.8 
(591) Đỏ, xám, trắng 
(731) Thân Tường Trí   (VN) 

46 Nguyễn Chí Thanh (nối dài), phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ. 
 

 
(210) 4-2016-09088 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) I.T.S CO., LTD  (JP) 

2-21-5-505, Ryogoku, Sumida-ku, 
Tokyo 130-0026, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm. 

 

 
(210) 4-2016-09089 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.5; 26.5.3 
(731) I.T.S CO., LTD   (JP) 

2-21-5-505, Ryogoku, Sumida-ku, 
Tokyo 130-0026, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; chế phẩm rửa mặt (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; nước thơm 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm. 

 

 
(210) 4-2016-09090 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ kim khí 
Việt Mỹ  (VN) 
Số 01, ngõ 40, đường Kim Giang, 
phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị làm nóng nước tắm; thiết bị làm nóng 

nước dùng cho buồng tắm; bình đun nước nóng; thiết bị làm nóng nước; thiết bị đun nước.  
 

 
(210) 4-2016-09091 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Trường An  
(VN) 
Số 07, ngõ 32, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; chậu vệ sinh; chậu rửa tay; bồn rửa tay.  

 

 
(210) 4-2016-09092 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kiến Trúc Và 
Môi Trường  (VN) 
Tầng 9, số 167, Bùi Thị Xuân, phường 
Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; giới 

thiệu, trưng bày sản phẩm; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, 
cho mục đích bán lẻ; trang trí các quầy hàng, quầy kính cửa hàng; hỗ trợ việc điều hành, 
quản lý kinh doanh; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho 
người khác). 
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(210) 4-2016-09096 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.8; A3.1.24; 3.1.16 

(591) Xanh, trắng 

(731) DUXTERA (S) PTE LTD  (SG) 

60 Robinson Road, #11-01 Bank of East 

Asia Building, Singapore 068892 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô. 
 

 
(210) 4-2016-09097 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) TIANJIN LOONG TECHNOLOGY 

CO., LTD   (CN) 

Room 202, Incubator Building 6, No.2, 

Gaowang Road West, Jing-jin 

Technology Valley, Wuqing District, 

Tianjin City, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm trò chơi máy tính; chương trình 

máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống 

được; hộp đựng băng trò chơi viđêô; tệp tin hình ảnh có thể tải về được.  

 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; thông tin giải trí; sản xuất nhạc; 

cung cấp viđêô trực tuyến, không tải về; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 

máy tính; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà.  
 

 
(210) 4-2016-09098 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thủy sản NIGICO  (VN) 
Quốc lộ 1A, khóm 5, phường Hộ Phòng, 

thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu  
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm sản xuất từ thủy hải sản, 

thức ăn cho cá và động vật.  
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(210) 4-2016-09099 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Nâu, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Vạn Phước  (VN) 
Số 157, đại lộ 30/4, tổ 7, phường 1, thị xã 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 

 
(210) 4-2016-09100 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh biển đậm, xanh lam nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Phước  (VN) 
Số 157, đại lộ 30/4, tổ 7, phường 1, thị xã 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chế biến từ gỗ như: bàn, ghế, tủ, giường, kệ, hộp.  

 

 
(210) 4-2016-09101 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đen, xanh lam nhạt, xanh lá cây (540) 

  

(731) Công ty TNHH Vạn Phước  (VN) 
Số 157, đại lộ 30/4, tổ 7, phường 1, thị xã 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất, các thiết bị nhà vệ 

sinh, sơn.  
 

 
(210) 4-2016-09107 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.19; 5.3.20; 5.7.21 
(731) NIPPON OLIVE CO., LTD  (JP) 

3911-10, Ushimado, Ushimado-cho, 
Setouchi-city, Okayama, 701-4302, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dưỡng da, làm trắng da, ngăn ngừa mụn và chống lão hóa; 

xà phòng tắm rửa, vệ sinh mặt và thân thể; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc (rửa xả tóc, xử 

lý tóc, chế phẩm để chăm sóc tóc); nước hoa; nước hoa côlônhơ (gội đầu, xức tóc); chế 

phẩm để trang điểm; chế phẩm để tẩy trang; sữa rửa mặt, gói đắp mặt (mặt nạ làm đẹp); 

chế phẩm để chăm sóc và rửa mặt, cơ thể, tóc, móng tay dạng kem dưỡng da, sữa dưỡng 

da, gel, tinh chất, dầu, kem. 
 

 
(210) 4-2016-09108 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.19; 5.3.20; 5.7.21 

(731) NIPPON OLIVE CO.,LTD   (JP) 

3911-10, Ushimado, Ushimado-cho, 

Setouchi-city, Okayama, 701-4302, 

Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dưỡng da, làm trắng da, ngăn ngừa mụn và chống lão hóa; 

xà phòng tắm rửa, vệ sinh mặt và thân thể; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc (rửa xả tóc, xử 

lý tóc, chế phẩm để chăm sóc tóc); nước hoa; nước hoa côlônhơ (gội đầu, xức tóc); chế 

phẩm để trang điểm; chế phẩm để tẩy trang; sữa rửa mặt, gói đắp mặt (mặt nạ làm đẹp); 

chế phẩm để chăm sóc và rửa mặt, cơ thể, tóc, móng tay dạng kem dưỡng da, sữa dưỡng 

da, gel, tinh chất, dầu, kem. 
 

 
(210) 4-2016-09109 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) NIPPON OLIVE CO., LTD   (JP) 

3911-10, Ushimado, Ushimado-cho, 

Setouchi-city, Okayama, 701-4302, 

Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm dưỡng da, làm trắng da, ngăn ngừa mụn và chống lão hóa; 

xà phòng tắm rửa, vệ sinh mặt và thân thể; dầu gội đầu; dầu xả dưỡng tóc (rửa xả tóc, xử 

lý tóc, chế phẩm để chăm sóc tóc); nước hoa; nước hoa côlônhơ (gội đầu, xức tóc); chế 

phẩm để trang điểm; chế phẩm để tẩy trang; sữa rửa mặt, gói đắp mặt (mặt nạ làm đẹp); 

chế phẩm để chăm sóc và rửa mặt, cơ thể, tóc, móng tay dạng kem dưỡng da, sữa dưỡng 

da, gel, tinh chất, dầu, kem. 
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(210) 4-2016-09112 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) V.V.K. AUTO PART CO., LTD.   (TH) 

154/4-5 Mansri 2, Bamrung Muang 
Road, Pomprab, Bangkok 10100, 

Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn tự động, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; bóng đèn tự động; đèn cho xe 

cộ; bóng đèn đi ốt phát quang (LED) tự động, thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 

quang (LED).  
 

 
(210) 4-2016-09113 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) V.V.K. AUTO PART CO., LTD.    (TH) 

154/4-5 Mansri 2, Bamrung Muang 

Road, Pomprab, Bangkok 10100, 
Thailand. 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; động cơ không dùng cho xe cộ 

mặt đất; bộ ly hợp quạt gió dùng cho động cơ và máy móc; bơm (bộ phận của máy móc, 

máy hoặc động cơ), bộ tản nhiệt (làm mát) cho động cơ và máy.  
 

 
(210) 4-2016-09114 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) V.V.K. AUTO PART CO., LTD.    (TH) 

154/4-5 Mansri 2, Bamrung Muang 
Road, Pomprab, Bangkok 10100, 

Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Rơle điện; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; thiết bị đo chỉ số tự động; 

công tắc và bộ cảm biến tự động; cầu chì, đồng hồ đo tự động.  

 
Nhóm 11: Đèn tự động, thiết bị chiếu sáng dùng cho xe cộ; bóng đèn tự động; đèn cho xe 

cộ, bóng đèn đi ốt phát quang (LED) tự động; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát 

quang (LED).  
 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1403 

(210) 4-2016-09115 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23; A5.5.20 
(731) V.V.K. AUTO PART CO., LTD.    (TH) 

154/4-5 Mansri 2, Bamrung Muang 
Road, Pomprab, Bangkok 10100, 
Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Quạt gió dùng cho động cơ điện và động cơ; động cơ không dùng cho xe cợ 

mặt đất; ròng rọc (bộ phận của máy móc), bộ lọc (bộ phận của máy môc hoặc động cơ); 
bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ), bộ tản nhiệt (làm mát) cho động cơ và 
mây.  

 
Nhóm 09: Rơle điện; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; thiết bị đo chỉ số tự động, 
công tắc và bộ cảm biến tự động, cầu chì; đồng hồ đo tự động.  

 

 
(210) 4-2016-09116 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) V.V.K. AUTO PART CO., LTD.    (TH) 

154/4-5 Mansri 2, Bamrung Muang 
Road, Pomprab, Bangkok 10100, 
Thailand.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Van điện từ (công tắc điện từ), rơle điện, công tắc và bộ cảm biến tự động; thiết 

bị đo chỉ số tự động, cầu chì, đồng hồ đo tự động.  
 

 
(210) 4-2016-09117 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) V.V.K. AUTO PART CO., LTD.   (TH) 

154/4-5 Mansri 2, Bamrung Muang 
Road, Pomprab, Bangkok 10100, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Ròng rọc [bộ phận của máy móc]; thiết bị đánh lửa dùng cho động cơ đốt 

trong; bộ điều khiển hơi dùng cho máy móc, động cơ điện và động cơ; bugi đánh lửa cho 
động cơ đốt trong.  

 
Nhóm 09: Van Solenoid [công tắc điện tử]; rơle điện; công tắc và bộ cảm biến tự động; 
thiết bị đo chỉ số tự động; cầu chì; bộ chỉnh lưu dòng điện; đồng hồ đo tự động.  
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(210) 4-2016-09118 (220) 05.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2; 26.4.7 

(731) V.V.K. AUTO PART CO., LTD.    (TH) 

154/4-5 Mansri 2, Bamrung Muang 

Road, Pomprab, Bangkok 10100, 

Thailand.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ lọc [bộ phận của máy móc hoặc động cơ]; động cơ, không dùng cho xe cộ 

mặt đất; bơm [bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ]; bộ khởi động cho động cơ và 

máy nổ, máy phát điện xoay chiều. 
 

(210) 4-2016-09119 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.5.1 

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản 
Xuất Thương Mại K.C.S  (VN) 
D7/203, ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán ghim kim loại bằng sắt dùng để bắn gỗ.  
 

 
(210) 4-2016-09120 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.15; 26.1.1 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Tân Tấn Lực  
(VN) 
29/4 Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước.  
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(210) 4-2016-09121 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Eyeprim Việt 
Nam  (VN) 
Số 28, phố Linh Đàm, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2016-09122 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.13.1; 1.5.1; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư GEM  (VN)
Số 72 đường 9, khu phố 3, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn đầu tư tài chính.  

 

 
(210) 4-2016-09125 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 1.15.5; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, đỏ, hồng, 

xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và tư 

vấn xây dựng Sông Hồng  (VN) 
Km số 9, quốc lộ 3, thôn Vạn Lộc, xã 
Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn các loại.  

 

 
(210) 4-2016-09126 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CHUNGDAM INTERNATIONAL PTE. 

LTD.   (SG) 
10 Anson Road #23-14C International 
Plaza Singapore (079903) 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 
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(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống 
do hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-09127 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH GM Hoàng Lực  

(VN) 
15A đường 23/10, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; xây dựng công trình đường 

thủy; xây dựng cầu đường; phá dỡ các công trình xây dựng; sửa chữa nhà; chuẩn bị mặt 
bằng thi công. 

 

 
(210) 4-2016-09128 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ công nghệ HD View  
(VN) 
62D/18 Nguyên Hồng, cư xá Nguyên 
Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Camera; thiết bị giám sát; thiết bị báo trộm; thiết bị báo cháy.  

 
 

(210) 4-2016-09129 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Tân 
An Dương  (VN) 
Số 39/46, đường Nguyễn Trãi, tổ 40A, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy và văn phòng phẩm. 
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(210) 4-2016-09131 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ CMT  
(VN) 
Khu kho 6, công ty xây dựng số 6 Thăng 
Long, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: ống nhựa cứng chịu nhiệt. 
 

 
(210) 4-2016-09133 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nano Việt Nam   (VN) 
Số nhà A5 - TT3 Bắc Linh Đàm, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 

điện; bếp từ. 
 

 
(210) 4-2016-09134 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nano Việt Nam   (VN) 
Số nhà A5 - TT3 Bắc Linh Đàm, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 
điện; bếp từ. 

 

 
(210) 4-2016-09135 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Nguyễn Huy Hoàng  (VN) 
Số 47 ngõ 133, đường Chùa Hàng, 
phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành 
phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 
điện; bếp từ. 
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(210) 4-2016-09136 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, da cam, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng AMADO Việt Nam   (VN) 
Số 75, ngõ 649, đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không nung như gạch lát, gạch xây, gạch block tự chèn, cấu 
kiện bê tông đúc sẵn và ống cống thoát nước.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-09137 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; A25.1.19; 25.7.25 (540) 

  

(731) Ngô Anh Tuấn  (VN) 
Số 290 đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang); hương liệu (tinh dầu); hương trầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán hương (nhang); mua bán các vật phẩm tâm linh như: vàng mã, bát 
hương, lư hương, và các nguyên liệu làm hương. 

 

 
(210) 4-2016-09138 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ TMT HOME MART  (VN) 
V12B Hương Giang, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; mua bán hàng trang trí nội thất.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa và thi công nhà dân dụng, trang trí nội ngoại thất cho các 
công trình xây dựng.  
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(210) 4-2016-09139 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vải sợi Phượng 
Hoàng  (VN) 
80/4 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 24: Vải sợi; vải lanh dùng trong gia đình; chăn (mÒn); ga (drap) trải giường.  

 

 
(210) 4-2016-09140 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.1 
(591) Đen, trắng, ghi xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Huyền Thanh  (VN)
Số 123 C5, phố Tô Hiệu, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống tự phục vụ; căng tin; quán ăn.  
 

 
(210) 4-2016-09142 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Arabesque  
(VN) 
39 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo nhằm mục đích văn hóa, thể thao, giải trí; 
hoạt động biểu diễn nghệ thuật. 

 

 
(210) 4-2016-09143 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Trần Thái Nguyên  (VN) 
158/217/16 Phạm Văn Hai, phương 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê bột, cà phê hạt, máy chơi game, máy nghe nhạc, chíp điện tử.  
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(210) 4-2016-09144 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Lê Vũ Trường  (VN) 
248/2 Bãi Sậy, phường 4, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-09145 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; 26.3.2; A26.3.5; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Tân 
Đồng Phúc  (VN) 
Số 233 đường số 6, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-09146 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.5.15 
(591) Da cam 
(731) I-ANGEL CO., LTD.   (KR) 

10, Geongeon 2-gil, Sangnok-gu, Ansan-
si, Gyeonggi-do 15521, Republic of 
Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em; ghế ngồi xe ô tô cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-09147 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ và 
thương mại Phương Bắc  (VN) 
Số 187 Nguyễn Trãi, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh.  
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(210) 4-2016-09148 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; A25.1.10 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nga Dương Việt  
(VN) 
33 Xuân Hòa 1, phường Thanh Khê 
Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ; bàn; ghế; giường (tất cả đều bằng nhựa).  

 

 
(210) 4-2016-09149 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn Đồng 
Tâm Phát  (VN) 
79/5P Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu, sơn, vecni. 
 

 
(210) 4-2016-09150 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A3.7.24; 3.7.21; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh, vàng, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Phan Văn Được  (VN) 
42 đưòng An Hải 18, phường An Hải 
Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chim.  
 

 
(210) 4-2016-09151 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A10.3.4; 24.15.3; 24.15.21; A25.7.5; 

26.5.1; 26.13.1; A17.2.2 
(591) Trắng, đen, đỏ bóc đô, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ vận tải 
Nguyên Khôi  (VN) 
95/36 đường Bắc Hải, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ vận tải hành khách; cho thuê xe tải.  
 

 
(210) 4-2016-09152 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.19; A5.11.17; 1.15.21; 1.15.15 
(591) Vàng, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hudoco Việt 
Nam   (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả (không cồn); nước ép trái cây; nước tăng 

lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); nước uống giải khát (không 
cồn).  

 

 
(210) 4-2016-09153 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.11; A5.7.22; 1.15.21 
(591) Vàng, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hudoco Việt 
Nam   (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả (không cồn); nước ép trái cây; nước tăng 

lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế); nước uống giải khát (không 
cồn).  

 

 
(210) 4-2016-09154 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 24.17.5; A5.7.22; 5.7.12 
(591) Vàng, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hudoco Việt 
Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả (không cồn), nước ép trái cây; nước tăng 

lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế), nước uống giải khát (không 
cồn).  
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(210) 4-2016-09155 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.12; A5.7.22; A26.11.12; A5.3.15; 

1.15.15 
(591) Vàng, trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hudoco Việt 
Nam  (VN) 
Số 3, ngõ 29, đường Giáp Bát, phường 
Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống hoa quả (không cồn), nước ép trái cây; nước tăng 

lực (đồ uống không cồn và không dùng cho mục đích y tế), nước uống giải khát (không 
cồn).  

 

 
(210) 4-2016-09156 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Vàng đậm 

(540) 

  

(731) Trần Văn Nhật Quang  (VN) 
187/13 đường số 3, khu phố 21, phường 
Bình Hưng Hòa A, Q, Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-09157 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 26.1.1 
(591) Tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ĐTK  (VN) 
Số 11, ngõ 74 đường Trường Chinh, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vi khuẩn dùng cho y tế và thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục 
đích thú y.  

 
Nhóm 29: Động vật giáp xác không còn sống; thực phẩm làm từ cá; cá đóng hộp; thịt 
đóng hộp; cá được bảo quản; thịt đã được bảo quản.  

 
Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; 
hương liệu cà phê.  
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Nhóm 31: Cám; cám trộn làm thức ăn cho động vật; thức ăn gia súc; cám tăng trọng vật 
nuôi; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn vỗ béo cho động vật.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích 
bán lẻ, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; giới 
thiệu sản phẩm, quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-09158 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.16; A5.1.5; A5.3.15; 26.1.1; 

A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xanh lá; xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và sự kiện SMARTPR  (VN) 
Số 7A Dã Tượng, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; trà đá đông lạnh; đồ uống trên cơ sở trà.  

 

 
(210) 4-2016-09159 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.6; 26.1.1; A11.1.5 
(591) Đen, trắng, bạc, cam, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và sự kiện SMARTPR  (VN) 
Số 7A Dã Tượng, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc, thực phẩm giàu tinh bột, bánh gạo, nem cuốn, thực phẩm 

ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc,  thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo.  
 

 
(210) 4-2016-09160 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.3.1 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
và sự kiện SMARTPR  (VN) 
Số 7A Dã Tượng, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 35: Đại lý thông tin thương mạị; cho thuê vật liệu quảng cáo; quảng cáo; đại lý 
quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ tìm kiếm nguồn tài trợ quảng 
cáo.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn giảng dạy, tổ chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tiến 
hành hội nghị.  

 

 
(210) 4-2016-09162 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 23.1.1 
(591) Nâu, cam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 
hàng Hoài Lan  (VN) 
Số nhà 04/1 ấp Nhân Tiến, xã Xuyên 
Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, 
Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự 
phục vụ; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-09163 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 26.5.1; 25.5.1 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư và xuất nhập khẩu Nam 
Thiện  (VN) 
119 Trần Hữu Trang, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống: dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-09165 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.10; 26.3.3 
(591) Xanh cốm, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH ô tô Nam An 
Thái  (VN) 
Số nhà 3, ngõ 11, đường Trần Bình 
Trọng, thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái 
Bình  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe ô tô; xe tải; xe rơ moóc.  
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(210) 4-2016-09166 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 7.3.11; A25.7.21 

(591) Xanh cốm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược - Vật tư 
Y tÕ §¾k L¾k   (VN) 
Số 9 A đường Hùng Vương, phường Tự 

An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

L¾k  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-09167 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 15.7.1; 24.9.1; 6.1.2; 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Lắp máy Miền Nam  
(VN) 
Đường số 10, KCN Hòa Khánh, quận 

Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy xới; máy cày; máy bơm nước; động cơ 

diezel dùng cho máy nông cụ và các phụ tùng kèm theo. 
 

 
(210) 4-2016-09168 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 7.1.24; 26.1.2; A7.1.12; 26.15.15 

(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhôm Hải Ôsaka  
(VN) 
414/7 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Nhôm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1417 

(210) 4-2016-09169 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 3.7.10; 3.7.16 
(591) Tím, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thời trang Khôi 
Nguyên  (VN) 
188/4A Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; quần áo ngủ; quần áo may sẵn. 

 

 
(210) 4-2016-09170 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.10 
(591) Tím, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Khôi 
Nguyên  (VN) 
188/4A Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn 
Kỳ, quận Tân phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo khoác; quần áo ngủ; quần áo may sẵn. 

 

 
(210) 4-2016-09171 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Bếp Chiên  (VN) 
201/65/18 Nguyễn Xí, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn bột; máy đánh trứng; máy ép hoa quả; máy cắt thái rau củ quả.  
 

Nhóm 11: Lò nướng bánh mỳ; máy làm bánh; nồi cơm điện; máy làm bắp rang bơ; bếp 
chiên; tủ kem.  

 

 
(210) 4-2016-09172 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; A11.3.2; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
LAVIDA COFFEE AND TEA   (VN) 
277 Phan Xích Long, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán cà phê, quán giải khát.  
 

 
(210) 4-2016-09173 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng, cam, xanh lá cây, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trương Thị Bảo Như  (VN) 
166/167 Đoàn Văn Bơ, phường 14, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-09176 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần TORI Việt 

Nam  (VN) 
Khu B, khu công nghiệp Sông Công 1, 
phường Bách Quang, thành phố Sông 
Công, Thái Nguyên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 08: Kìm; cờ lê [dụng cụ cầm tay]; tua vít; công cụ cắt [dụng cụ cầm tay]; khoan tay 

[dụng cụ cầm tay]; búa [dụng cụ cầm tay].  
 

 
(210) 4-2016-09178 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7; 26.4.9; 24.17.5 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại tin 
học Hoàng Phương  (VN) 
Số 94/24B Tân Hương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp dịch vụ vui 

chơi giải trí trong nhà. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê máy tính; dịch vụ cho thuê phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2016-09179 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Nguyễn Hữu Hạnh  (VN) 
Căn hộ R2-3312A Royal City, số 72A, 

đường Nguyễn Trãi, phường Thượng 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo bằng vải; quần áo bằng da; mũ bằng vải; bít tất bằng vải; đồ gội đầu; 

đồ đi chân.  
 

 
(210) 4-2016-09180 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) BEEKEI CORPORATION  (KR) 

No.1941 Rose dale building, Suseo, 

Kangnam, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-09181 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
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(210) 4-2016-09182 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2016-09183 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2016-09184 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
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(210) 4-2016-09185 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2016-09186 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ sâu; thuốc diệt 

cỏ; thuốc diệt trừ rầy nâu; thuốc diệt nấm mốc. 
 

 
(210) 4-2016-09187 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Dương Nhật Tân  (VN) 
36b ngõ 111 đường Nguyễn Phong Sắc, 

tổ 35, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-09188 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Anda Việt Nam  (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-09189 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược Paris-France  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 

 
 

(210) 4-2016-09190 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
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(210) 4-2016-09191 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 

 

 
(210) 4-2016-09192 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 

 

 
(210) 4-2016-09193 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE    (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng 
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(210) 4-2016-09194 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Vàng, trắng, xanh dương, xanh dương 

đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ H.N Thời 
Trang  (VN) 
3/12 tổ 51 khu phố 4, phường Tân Thới 

Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Sữa dành cho trẻ em; sữa dành cho người già; sữa dành cho người bệnh; sữa 

dành cho phụ nữ đang cho con bú (tất cả dùng trong mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa, sữa bột; sữa tươi; váng sữa; sữa chua.  

 

Nhóm 35: Mua bán sữa dành cho trẻ em, người già, người bệnh và phụ nữ đang cho con 

bú (tất cả dùng trong mục đích y tế); mua bán sữa, sữa bột, sữa tươi, váng sữa, sữa chua. 
 

 
(210) 4-2016-09195 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 16.3.1; 16.3.11; 2.9.4 

(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ công nghệ Nguyễn 
Danh  (VN) 
55/11 đường số 28, phường 06, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Camera quan sát.  
 

 
(210) 4-2016-09196 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) BIOMUNE COMPANY  (US) 

8906 Rosehill Road, Lenexa, Kansas 

66215, USA 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y.  
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(210) 4-2016-09199 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ, tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Transco Hà Nội  (VN) 
Cụm 12, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-09200 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.3.13; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Ghi, trắng 
(731) Công ty TNHH Ngọc Vũ  (VN) 

P28 A2, TT Trần Hưng Đạo, phường 
Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trang điểm; 

dịch vụ tắm hơi; xoa bóp; chăm sóc sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-09201 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A15.9.11 
(591) Đỏ, ghi, trắng 
(731) T.C. PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES CO., LTD.  (TH) 
288 Ekachai Road, Bangbon Sub-
District, Bangbon District, Bangkok 
10150, Thailand  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống tăng lực, không cồn, không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có chứa 

chất điện giải, không cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống là chất lỏng giống 
nước còn lại sau khi làm đông sữa chua (whey beverages); đồ uống làm từ trái cây ở dạng 
đặc và sánh, không cồn; đồ uống trên cơ sở đậu nành, không bao gồm sữa đậu nành hoặc 
chất thay thế sữa, không cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống có nguồn gốc 
thực vật, không cồn và không dùng cho mục đích y tế; đồ uống thảo cỏ, không cồn và 
không dùng cho mục đích y tế; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho 
cơ thể; nước suối (đồ uống), không dùng cho mục đích y tế; nước ép rau (đồ uống); đồ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1426 

uống khai vị không cồn; bia; nước khoáng, nước có ga và các loại đồ uống không cồn 
khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; si rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-09207 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.15.1; 17.2.5 
(591) Xanh nước biển, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản phẩm 
thiên nhiên Phú Quốc  (VN) 
Lô 96A, khu tái định cư, khu phố 10, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, chất khử mùi dùng cho cá nhân, chế phẩm vệ 
sinh dùng để làm sạch và trang điểm.  

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-09208 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.8; A3.1.24 
(591) Hồng 
(731) Công ty cổ phần SHOPPIE Việt 

Nam  (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Văn phòng số 1, ngõ 7 
đường Nguyên Hồng, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-09210 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.15 
(591) Trắng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Tập Đoàn Hà 

Nội  (VN) 
Số 10 Tràng Thi, phường Hàng Trống, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 17: Hợp chất cách ly ẩm dùng cho các công trình xây dựng.  
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản.  
 

Nhóm 37: Thi công xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-09211 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.19; A5.3.13; A5.5.20; 5.3.16; 26.2.7 
(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp 
COPHARMA  (VN) 
841A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chất tẩy rửa; nước rửa bát đĩa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 31: Rau tươi; hoa tươi; củ tươi; quả tươi; cây giống; hạt giống thực vật.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, chất tẩy rửa, dược phẩm, thực phẩm chức năng, cây nông 
lâm nghiệp, cây dược liệu, rau củ quả an toàn, hoa, cây cảnh.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ sản xuất gieo ươm cây nông lâm nghiệp, cây dược liệu, rau củ quả an 
toàn, cây cảnh; chăn nuôi gia cầm, bò, trâu, dê, lợn; trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, 
cây cảnh; trồng rừng và chăm sóc rừng; thi công và chăm sóc cây xanh đô thị, công viên; 
dịch vụ khám chữa bệnh.  

 

 
(210) 4-2016-09212 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn trừ sơn cách điện, cách nhiệt; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
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(210) 4-2016-09213 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, trừ sơn cách điện, cách nhiệt; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2016-09214 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, trừ sơn cách điện, cách nhiệt; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2016-09215 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.9; 26.4.3 
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, trừ sơn cách điện, cách nhiệt; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
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(210) 4-2016-09216 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, trừ sơn cách điện, cách nhiệt; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2016-09217 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, trừ sơn cách điện, cách nhiệt; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 

 
(210) 4-2016-09218 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  

(VN) 
Lô C02-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, trừ sơn cách điện, cách nhiệt; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
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(210) 4-2016-09219 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, trừ sơn cách điện, cách nhiệt; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; 

vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 
 

(210) 4-2016-09220 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  

 

 
(210) 4-2016-09221 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty 4-Oranges Co., Ltd  
(VN) 
Lô C02-1, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, 

ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; chất kết dính dùng cho sơn; sơn diệt khuẩn; vecni; sơn phủ; sơn chịu lửa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1431 

(210) 4-2016-09222 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.3.16; A26.11.12; A5.5.20; 5.5.16 

(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
GALACTIKA   (VN) 
148 Võ Nguyên Giáp, phường Phước 

Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-09223 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.5 

(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
GALACTIKA   (VN) 
148 Võ Nguyên Giáp, phường Phước 

Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn, đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-09224 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.4.4; 3.4.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh dương, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi   (VN) 
Số 2 Nguyễn Chí Thanh, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước uống có ga, đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả, nước 

ép hoa quả; xi-rô.  
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(210) 4-2016-09225 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.11.7 
(591) Trắng, vàng, đen, nâu, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và thương mại mỹ 
phẩm Đăng Dương   (VN) 
59 đường số 1B, khu phố 8, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng trắng da; kem trị mụn (mỹ phẩm); sữa rửa mặt; sữa tắm; 

kem trị nám (mỹ phẩm).  
 

 
(210) 4-2016-09230 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngân Lợi  
(VN) 
1/4M đường số 18B, khu phố 10, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; tủ lạnh.  

 

 
(210) 4-2016-09231 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Ngân Lợi  
(VN) 
1/4M đường số 18B, khu phố 10, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; bếp điện; bếp điện từ; nồi cơm điện; ấm đun nước bằng điện; tủ lạnh.  
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(210) 4-2016-09232 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH nhà hàng Xiên 

Nướng   (VN) 
9A Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê, giải khát; quán rượu nhỏ (bar).  

 

 
(210) 4-2016-09233 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; A5.5.20; 26.13.25 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Huyền  (VN) 
51/12/20 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ (nón); vớ (tất).  

 

 
(210) 4-2016-09234 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.21; 5.5.19; A1.1.10; A1.1.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Huyền   (VN) 
51/12/20 Cống Lở, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ (nón); vớ (tất).  

 

 
(210) 4-2016-09235 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thắng Đào  (VN) 
Lô 22-23 đường Đỗ Bá, khu TĐC phía 
Đông xưởng 38 và 387, phường Mỹ An, 
quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải 
hàng hoá và vận chuyển hành khách du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-09236 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3 
(731) TC QUICK COMPANY LIMITED.  

(TH) 
2/108 Moo 14 Soi SeriThai 58, Serithai 
Road, Minburi, Bangkok 10510, 
Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; khung xe đạp; phuộc xe đạp; ghi đông xe đạp; pô tăng xe đạp; bộ cổ xe 

đạp; cốt yên xe đạp; yên xe đạp; vành xe đạp.  
 

 
(210) 4-2016-09237 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) TC QUICK COMPANY LIMITED.  

(TH) 
2/108 Moo 14 Soi SeriThai 58, Serithai 
Road, Minburi, Bangkok 10510, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; khung xe đạp; phuộc xe đạp; ghi đông xe đạp; pô tăng xe đạp; bộ cổ xe 

đạp; cốt yên xe đạp; yên xe đạp; vành xe đạp.  
 

 
(210) 4-2016-09238 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Văn Lượng  (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-09239 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Trần Thị Thiên Thanh  (VN) 
B04-07 chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3, 

số 5 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm làm 

sạch.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-09240 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.15.15; 3.7.17; A26.11.8; 26.13.25 

(591) Đen, ghi 

(731) Công ty TNHH xây dựng HQKT 
Hưng Thịnh Việt   (VN) 
Số 12 ngách 470/49 đường Nguyễn Trãi, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút không khí. 

 

Nhóm 11: Bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị nấu bếp (lò); thiết bị điều 

hoà không khí; quạt gió (điều hoà không khí); thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà 

không khí).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: bếp nấu, chụp hút khói dùng cho nhà 

bếp, điều hòa không khí, thiết bị thông gió, quạt gió, giá đỡ.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ cho thuê thiết bị điều hoà không khí; dịch vụ khử mùi không khí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-09241 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.15.15; 3.7.17; A26.11.8; 26.13.25 

(591) Ghi 

(731) Công ty TNHH xây dựng HQKT 
Hưng Thịnh Việt   (VN) 
Số 12 ngách 470/49 đường Nguyễn Trãi, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy hút không khí. 

 

Nhóm 11: Bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; thiết bị nấu bếp (lò); thiết bị điều 

hoà không khí; quạt gió (điều hoà không khí); thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà 

không khí).  

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: bếp nấu, chụp hút khói dùng cho nhà 

bếp, điều hòa không khí, thiết bị thông gió, quạt gió, giá đỡ.   

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí.   

 

Nhóm 40: Dịch vụ cho thuê thiết bị điều hoà không khí; dịch vụ khử mùi không khí.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.   
 

 
(210) 4-2016-09242 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.5.20; A5.5.21; 

21.1.17; 26.1.1; A25.3.3 

(591) Đen, trắng, đỏ, xanh da trời, xanh nước 

biển, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sơn ICC Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Xuân Trung, xã Thuỷ Xuân Tiên, 

huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường.  
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(210) 4-2016-09243 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh cốm, trắng, vàng 
(731) Công ty TNHH lương thực 

thực phẩm An Gia Phú   (VN) 
Tổ 4, ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt đã được bảo quản; cà đã được bảo quản.  
 

Nhóm 30: Gạo; trà; cà phê; nước tương; tương ớt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: gạo, trà, cà phê, nước tương, tương ớt, 
nước mắm, thịt, cá; tư vấn điều hành kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại. 

 
 

(210) 4-2016-09244 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1 
(731) SHIU SHIOU TING  (TW) 

8F., No.259, Chang'anSt., Luzhou Dist., 
New Taipei City 247, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm (sữa rửa mặt; kem dưỡng da; kem chống nắng; nước hoa; kem trắng 
da).  

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu các sản phẩm mỹ phẩm (sữa 
rửa mặt; kem dưỡng da, kem chống nắng, nước hoa, kem trắng da, kem ngừa mụn, kem 
ngừa nám, kem dưỡng da chống nắng), thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-09245 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Cơ sở sản xuất thuốc thành 

phẩm y học cổ truyền 
Nguyễn Minh Trí  (VN) 
27/2A Lý Thường Kiệt, khu phố 4, thị 
trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-09246 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A14.5.2; A24.15.7 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH Huấn luyện và 

Tư vấn Tài Năng Việt   (VN) 
56 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề. 

 

 
(210) 4-2016-09247 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 26.1.2 
(591) Cam, đen, đỏ 
(731) KWANG DONG PHARMACEUTICAL 

CO.,LTD.   (KR) 
85, Seochojungang-ro, Seocho-gu, Seoul, 
Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn trộn với nước ép táo; đồ uống không cồn trộn với vitamin 

C; nước tăng lực (đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế); nước cốc tai 
(không cồn); nước cốt trái cây; nước ép táo. 

 

 
(210) 4-2016-09248 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 25.7.20; 

1.15.1 
(591) Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím 
(731) HUCHEMS   (KR) 

(Chungmuro 3(sam)-ga), Kukdong Bldg, 
19F, 173, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón phức hợp. 
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(210) 4-2016-09249 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17; 25.7.20; 

1.15.1 
(591) Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen 
(731) HUCHEMS   (KR) 

(Chungmuro 3(sam)-ga), Kukdong Bldg, 
19F, 173, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón phức hợp.  

 

 
(210) 4-2016-09250 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen 
(731) HUCHEMS   (KR) 

(Chungmuro 3(sam)-ga), Kukdong Bldg, 
19F, 173, Toegye-ro, Jung-gu, Seoul, 
Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón phức hợp.  
 

 
(210) 4-2016-09252 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) "MOSCOW-EFES BREWERY", JOINT 

STOCK COMPANY   (RU) 
d.15B, ul.Podolskikh Kursantov, RU-
117546, Moscow, Russia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống khai vị, không có 
cồn; bia; cốc-tai trên cơ sở bia; hèm bia; nước táo lên men không có cồn; đồ uống hỗn 
hơp, không có cồn; tinh dầu để sản xuất đồ uống; chiết suất của cây hoa bia cho việc sản 
xuất bia; nước ép trái cây; nước quả cô đặc, không có cồn; bia gừng; nước nho ép, chưa 
lên men; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể cơ-vát [đồ uống 
không chứa cồn], nước chanh; nước uống có muối lithi; bia mạch nha; hèm mạch nha; sữa 
làm từ hạnh nhân [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; nước nho ép trước khi lên men 
thành rượu; đồ uống không cồn; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không 
cồn có hương vị trà; chất chiết từ quả không chứa cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; 
đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước lúa mạch ướp hoa cam; viên làm sủi 
bọt dùng cho đồ uống; sữa lạc [đồ uống không chứa cồn]; bột tạo gaz cho đồ uống; chế 
phẩm để làm nước uống có gaz; chế phẩm để làm đồ uống; chế phẩm dùng để làm rượu 
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mùi; chế phẩm để làm nước khoáng; đồ uống thể thao giàu protein; đồ uống trên cơ sở 
gạo, không dùng thay thế sữa; đồ uống từ cây thổ phục linh [đồ uống không chứa cồn]; 
nước khoáng xenxe; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố; nước sô đa; đồ 
uống trên cơ sở đậu nành, không dùng thay thế sữa; xi rô dùng cho đồ uống; xi rô dùng 
cho nước chanh; nước uống dùng trong bữa ăn; nước ép cà chua [đồ uống]; nước ép rau 
[đồ uống]; nước [đồ uống]; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua.  

 

 
(210) 4-2016-09253 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ''MOSCOW-EFES BREWERY", JOINT 

STOCK COMPANY   (RU) 
d.15B, ul.Podolskikh Kursantov, RU-
117546, Moscow, Russia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống khai vị, không có 

cồn; bia; cốc-tai trên cơ sở bia; hèm bia; nước táo lên men không có cồn; đồ uống hỗn 
hơp, không có cồn; tinh dầu để sản xuất đồ uống; chiết suất của cây hoa bia cho việc sản 
xuất bia; nước ép trái cây; nước quả cô đặc, không có cồn; bia gừng; nước nho ép, chưa 
lên men; đồ uống đẳng trương cung cấp muối và khoáng chất cho cơ thể cơ-vát [đồ uông 
không chứa cồn], nước chanh; nước uống có muối lithi; bia mạch nha; hèm mạch nha; sữa 
làm từ hạnh nhân [đồ uống]; nước khoáng [đồ uống]; nước nho ép trước khi lên men 
thành rượu; đồ uống không cồn; đồ uống không cồn có hương vị cà phê; đồ uống không 
cồn có hương vị trà; chất chiết từ quả không chứa cồn; đồ uống ép từ quả không chứa cồn; 
đồ uống trên cơ sở mật ong không chứa cồn; nước lúa mạch ướp hoa cam; viên làm sủi 
bọt dùng cho đồ uống; sữa lạc [đồ uống không chứa cồn]; bột tạo gaz cho đồ uống; chế 
phẩm để làm nước uống có gaz; chế phẩm để làm đồ uống; chế phẩm dùng để làm rượu 
mùi; chế phẩm để làm nước khoáng; đồ uống thể thao giàu protein; đồ uống trên cơ sở 
gạo, không dùng thay thế sữa; đồ uống từ cây thổ phục linh [đồ uống không chứa cồn]; 
nước khoáng xenxe; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước sinh tố; nước sô đa; đồ 
uống trên cơ sở đậu nành, không dùng thay thế sữa; xi rô dùng cho đồ uống; xi rô dùng 
cho nước chanh; nước uống dùng trong bữa ăn; nước ép cà chua [đồ uống]; nước ép rau 
[đồ uống]; nước [đồ uống]; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa 
chua.  

 

 
(210) 4-2016-09254 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH Cao Sơn Trà 

Nghiệp  (VN) 
Số 183 đường Hà Giang, phường 1, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 
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(511)   Nhóm 30: Trà. 
 

Nhóm 35: Mua bán trà.  
 

 
(210) 4-2016-09257 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.15.15; 1.1.14 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần VIETINSTAR  
(VN) 
Số 187 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sách (nhà sách), mua bán văn phòng phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-09258 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; 1.1.14; A1.1.2; 26.15.15 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VIETINSTAR  
(VN) 
Số 187 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sách (nhà sách), mua bán văn phòng phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-09259 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước chấm (nước mắm và các loại mắm), dầu mỡ động vật ăn được, dầu mỡ 

thực vật. 

 
Nhóm 30: Sản phẩm nông sản chế biến như cà phê, chè (trà), ca cao đường, gạo, bột sắn, 
bánh mì, bánh, mứt dạng kẹo, mật ong, nước mật đường, bột nở, dấm, gia vị, nuớc tương, 
tương ớt xốt cà chua.  

 
Nhóm 31: Hoa tươi; cây con (cây gống); hạt giống, thức ăn cho gia súc, gia cầm để chăn 
nuôi, mạch nha dùng trong chưng cất rượu bia. 
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Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước giải khát có ga, nước giải khát không có ga.  
 

Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia), nước ép trái cây có cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và  tiếp thị lương thực thực phẩm, thực phẩm (bánh, kẹo, 
sữa, nước ngọt, dầu ăn), thủy hải sản các loại (tôm cua cá, mực). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, dịch vụ giữ xe các 
loại, dịch vụ chuyển phát nhanh và thường. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm, dịch vụ in ấn, dịch vụ bảo quản rau quả, thịt 
và các sản phẩm làm từ thịt. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống giải khát, nhà hàng ăn uống, khách sạn, cung cấp thực phẩm 
và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-09260 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 5.9.17 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Yến sào, đã chế biến, ăn được, sữa, đồ uống làm từ sữa, các sản phẩm từ thịt, cá 
và thủy sản, trứng cá đã qua chế biến, trứng. 

 
Nhóm 30: Cacao, cà phê, chè (trà), bánh, kẹo. 

 
Nhóm 31: Rau quả tươi yến mạch trứng cá, cá và thủy sản còn sống. 

 
Nhóm 32: Bia, cốc tai trên cơ sở bia. 

 
Nhóm 33: Rượu, rượu khai vi, rượu brandi (rượu mạnh), rượu vang, rượu mùi. 

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, bánh, 
kẹo, gao, bột, tinh bột, ngô, khoai, sắn, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, ca cao, trái cây, rau 
quả, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản cá tôm, cua 
mực, gia cầm, trứng, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, trứng cá. 

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 
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(210) 4-2016-09261 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biến); trứng nghiền thành bột.  
 

Nhóm 31: Trứng cá, trứng giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu trứng gia cầm (trứng tươi và 
trứng đã qua chế biến) trứng nghiền thành bột, trứng cá, trứng giống. 

 

 
(210) 4-2016-09263 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt và thực phẩm chế biến được làm từ thịt, xúc xích, thịt muối, thịt xông 

khói, lạp xưởng, nem thịt. 
 

Nhóm 31: Gia cầm sống, heo sống, bò sống, động vật sống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu thịt và thực phẩm chế biến 
được làm từ thịt, xúc xích, thịt muối, thịt xông khói, lạp xưởng, nem thịt, gia cầm sống, bò 
sống, động vật sống. 

 

 
(210) 4-2016-09265 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Men sữa dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
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Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ sơ sinh, men sữa dùng cho mục đích dược phẩm, đồ uống chứa 
sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế, đường từ sữa dùng cho mục đích dược phẩm, 
sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm, sữa công thức (dùng cho mục đích y tế). 

 
Nhóm 29: Sữa các sản phẩm từ sữa; sữa bột, sữa đặc, sữa tươi, sữa chua, sữa dạng lỏng.  

 
Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh).  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa bột, sữa đặc, sữa tươi, sữa chua sữa và các sản 
phẩm từ sữa dạng lỏng. 

 

 
(210) 4-2016-09266 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào đã chế biến ăn được, sữa, đồ uống làm từ sữa, các sản phẩm từ thịt cá 

và thủy sản, trứng cá đã qua chế biến, trứng. 
 

Nhóm 30: Cacao, cà phê, trà (chè), bánh kẹo nước chấm (nước mắm và các loại mắm).  
 

Nhóm 31: Rau quả tươi, yến mạch, trứng cá, cá và thủy sản còn sống.  
 

Nhóm 32: Bia, cốc tai trên cơ sở bia. 
 

Nhóm 33: Rượu rượu khai vị, rượu brandi (rượu mạnh), rượu vang, rượu mùi. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm bảo quản thực phẩm và đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-09267 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa rau củ quả. 
 

Nhóm 29: Rau đóng hộp, rau trộn, kimchi [món ăn từ rau củ lên men]. 
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Nhóm 31: Rau tươi, rau sạch, chưa qua chế biến, rau củ tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu rau đóng hộp, rau trộn, kim chi 
[món ăn từ rau củ lên men], rau tươi, rau sạch, chưa qua chế biến, rau củ tươi. 

 

 
(210) 4-2016-09269 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng, bánh, kẹo, gạo, bột 

ngũ cốc, tinh bột, ngô, khoai, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, cacao, trái cây, đường sữa và 
các sản phẩm từ sữa, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, cá, tôm, cua, mực, gia cầm, 
trứng, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, trứng cá. 

 

 
(210) 4-2016-09270 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp, thạch trái cây, mứt trái cây. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi, quả tuơi, quả mọng.  

 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu trái cây đóng hộp, thạch trái 
cây sấy khô, mứt trái cây, rau quả tươi. 

 

 
(210) 4-2016-09271 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 5.9.17 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods   (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 29: Yến sào (đã chế biến) ăn được; sữa, đồ uống làm từ sữa; các sản phẩm từ thịt, 
cá và thủy sản; trứng cá đã qua chế biến; trứng. 

 

Nhóm 30: Cacao; cà phê; chè (trà); bánh kẹo.  
 

Nhóm 31: Rau quả tươi; yến mạch; trứng cá; cá và thủy sản còn sống. 
 

Nhóm 32: Bia; cốc-tai trên cơ sở bia. 
 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị; rượu brandi (rượu mạnh); rượu vang; rượu mùi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, bánh 
kẹo, gạo, bột ngũ cốc, tinh bột, ngô, khoai, sắn, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, cacao, trái 
cây, rau quả, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản (cá, 
tôm, cua, mực), gia cầm, trứng, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, trứng cá. 

 
Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-09272 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 5.9.17 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods   (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; thực phẩm chế biến từ cá; cá hộp; cá tẩm ướp gia vị; cá 
khô. 

 

Nhóm 31: Cá (còn sống); trứng cá; cá giống (còn sống); bột cá làm thức ăn chăn nuôi. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu thực phẩm làm từ cá, thực 
phẩm chế biến từ cá, cá hộp, cá tẩm ướp gia vị, cá khô, cá (còn sống), trứng cá, cá giống 
(còn sống), bột cá làm thức ăn chăn nuôi.  

 

 
(210) 4-2016-09273 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 5.9.17 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods    (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Nước rửa rau củ quả. 
 

Nhóm 29: Rau đóng hộp; rau trộn; kim chi [món ăn từ rau củ lên men].  
 

Nhóm 31: Rau tươi; rau sạch (chưa qua chế biến); rau củ tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu rau đóng hộp, rau trộn, kim chi 
[món ăn từ rau củ lên men], rau tươi, rau sạch (chưa qua chế biến), rau củ tươi. 

 

 
(210) 4-2016-09275 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.9.17; 26.15.11; 26.15.9; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods  (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối các sản phẩm thực phẩm chức năng, bánh, kẹo, gạo, bột 

ngũ cốc, tinh bột, ngô, khoai, sắn, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, cacao, trái cây, rau quả, 
đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản (cá, tôm, cua, 
mực), gia cầm, trứng, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, trứng cá. 

 

 
(210) 4-2016-09276 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.9.17; 26.15.11; 26.15.9; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods   (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Yến sào (đã chế biến) ăn được; sữa, đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ yếu); thực 
phẩm từ thịt, cá và thủy sản, trứng cá đã qua chế biến; trứng. 

 
Nhóm 30: Cacao; cà phê; chè (trà); bánh kẹo.  

 
Nhóm 31: Rau quả tươi; yến mạch; trứng cá; cá và thủy sản còn sống.  

 

Nhóm 32: Bia; cốc-tai trên cơ sở bia. 
 

Nhóm 33: Rượu; rượu khai vị; rượu brandi (rượu mạnh); rượu vang; rượu mùi.  
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng, bánh, 

kẹo, gạo, bột ngũ cốc, tinh bột, ngô, khoai, sắn, các loại đậu đỗ, chè, cà phê, cacao, trái 

cây, rau quả, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản (cá, 

tôm, cua, mực), gia cầm, trứng, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, trứng cá. 

 

Nhóm 40: Bảo quản thực phẩm và đồ uống.  
 

 
(210) 4-2016-09277 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 25.1.25 

(591) Vàng chanh, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn Sen  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan 

Tôn, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột để làm bánh ngọt; bánh ngọt; trà ướp lạnh; trà; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; đồ uống hỗn hợp, không có 

cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái cây; nước chanh; nước 

giải khát bằng trái cây [đồ uống]; nước [đồ uống]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-09278 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại 898 Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 32, ngõ 14, phố Vũ Hữu, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu nội ngoại thất làm bằng tấm PVC chống cháy 

cụ thể là tấm ốp tường; vách ngăn; tấm trần; biển quảng cáo.  
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(210) 4-2016-09279 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần sơn Jery 

Color Việt Nam   (VN) 
Cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, trừ sơn cách điện, cách nhiệt. 

 

 
(210) 4-2016-09280 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần sơn Jery 

Color Việt Nam   (VN) 
Cụm 9, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 

 
(210) 4-2016-09282 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật xây 
dựng E - Power   (VN) 
P415, tầng 4, cầu thang 7, nhà CT 4, 
KĐT Sông Đà Mỹ Đình, đường Mễ Trì, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Lớp phủ bằng kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở; vật liệu xây dựng bằng 

kim loại; tấm lợp mái bằng kim loại; lớp phủ tường bằng kim loại; khung kim loại dùng 
cho xây dựng; máng nước mưa bằng kim loại dưới mái nhà. 

 
Nhóm 37: Xây gạch; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách 
điện, nhiệt, âm trong xây dựng; xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây 
dựng. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; dịch vụ 
ứng dụng kiến thức khoa học vào việc thiết kế xây dựng và điều hành máy móc, các dịch 
vụ công cộng như đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất; thiết lập bản vẽ công nghiệp; nghiên 
cứ dự án kỹ thuật.  
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(210) 4-2016-09284 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh nước biển thẫm
(731) CIRCLE K STORES INC.  (US) 

P.O. Box 52085, Phoenix Arizona 
85072-2085, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 21: Tách (chén) và cốc vại.  
 

Nhóm 32: Đồ uống có ga và đồ uống hương vị đông lạnh không chứa cồn.  
 

 
(210) 4-2016-09285 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, 

vàng 
(731) CIRCLE K STORES INC.   (US) 

P.O. Box 52085, Phoenix Arizona 
85072-2085, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 21: Tách (chén) và cốc vại. 
 

Nhóm 32: Đồ uống có ga và đồ uống hương vị đông lạnh không chứa cồn.  
 

 
(210) 4-2016-09286 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23; 1.15.24 
(591) Vàng cam, ghi xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải trí và 
trò chơi trực tuyến M.O.B  
(VN) 
Số 33, phố Đặng Trần Côn, phường Quốc 
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; xuất bản 

phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 
được]; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời 
gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; marketing; dịch vụ cung cấp các thông 
tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; tối ưu hóa lượng 
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truy cập trang web; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web. 

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; liên lạc bằng thiết bị 
cuối máy tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện 
thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cung cấp diễn đàn trực tuyến. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò 
chơi; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp âm 
nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp viđeo trực tuyến, không tải về.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2016-09287 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí và 
trò chơi trực tuyến M.O.B  
(VN) 
Số 33, phố Đặng Trần Côn, phường Quốc 
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; xuất bản 

phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 
được]; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời 
gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; marketing; dịch vụ cung cấp các thông 
tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; tối ưu hóa lượng 
truy cập trang web; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web.  

 
Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; liên lạc bằng thiết bị 
cuối máy tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện 
thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cung cấp diễn đàn trực tuyến.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò 
chơi; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp âm 
nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp viđeo trực tuyến, không tải về.   

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.   
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Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 
 

 
(210) 4-2016-09288 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23; 1.15.24; 1.15.15 
(591) Đỏ mận, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giải trí và 
trò chơi trực tuyến M.O.B  
(VN) 
Số 33, phố Đặng Trần Côn, phường Quốc 
Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính, ghi sẵn; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; xuất bản 
phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống 
được]; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; cho thuê thời 
gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; marketing; dịch vụ cung cấp các thông 
tin giao dịch về thương mại và kinh doanh; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm; tối ưu hóa lượng 
truy cập trang web; quảng cáo kiểu trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột; cung cấp thông tin 
kinh doanh thông qua một trang web.  

 

Nhóm 38: Gửi tin nhắn; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; liên lạc bằng thiết bị 
cuối máy tính; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; dịch vụ nhắn tin [bằng vô tuyến, điện 
thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác]; cung cấp diễn đàn trực tuyến.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cho thuê thiết bị trò 
chơi; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; cung cấp âm 
nhạc trực tuyến, không tải về; cung cấp viđeo trực tuyến, không tải về.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tạo lập và duy trì trang web 
cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; dịch vụ cài đặt phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2016-09289 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(731) NINGBO HAISHU DISTRICT HOT 

SEASON INTERNATIONAL TRADE 
CO., LTD  (CN) 
Room 906 (Central offce), No.2 Huitou 
Lane, Haishu District, Ningbo City, 
Zhejiang Province, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; kẹo; mật ong; bánh bít cốt; thực phẩm giàu tinh bột; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2016-09291 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán bar. 
 

 
(210) 4-2016-09292 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2016-09293 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng, đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, lập dự án đầu tư vốn. 
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(210) 4-2016-09294 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23; A26.11.12 

(591) Trắng, đen, xám 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
NBN  (VN) 
D45 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 

Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Canh chua ăn liền (làm từ rau).  

 

Nhóm 30: Cà phê, hạt nêm, phở ăn liền, hủ tiếu ăn liền, mì ăn liền, bánh tráng.  
 

 
(210) 4-2016-09295 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 

 
(210) 4-2016-09296 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 25.5.2; A25.7.7 

(591) Trắng, đen, đỏ, vàng 

(731) Công ty cổ phần Hùng Vương  
(VN) 
C4-1, khu công nghiệp Hòa Xá, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Mũi khoan dùng cho máy khoan, đá mài dùng cho máy mài, lưỡi cưa dùng cho 

máy cưa, mũi khoan kiếng dùng cho máy khoan kiếng, máy khoan, máy mài.  
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(210) 4-2016-09297 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.2; 26.5.1; 25.5.25; 

25.7.25; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh dương, xanh 

da trời, đen, nâu, vàng, ghi xám 
(731) Công ty chế biến thực phẩm 

Việt ấn (TNHH)  (VN) 
844 quốc lộ 1A, khu phố 7, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị (dạng khô và dạng lỏng); bột ngũ vị hương; bột nghệ; bột hạt điều; bột 

ngò (gia vị); bột vị (gia vị).  
 

 
(210) 4-2016-09298 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.23; 2.5.3 
(591) Đỏ, đen, xanh, hồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm sạch 
MAMA  (VN) 
Số 24, ngõ 1, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng, sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Cà phê, ca cao, chất thay thế cà phê; bột và thực phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh 
mì, bánh, kẹo, kem ăn; kem lạnh.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và 
nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-09299 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 5.7.6 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm sạch 
Mama   (VN) 
Số 24, ngõ 1, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao, sô cô la.  
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(210) 4-2016-09300 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.5.1; A2.5.24; A2.5.23 
(591) Xanh dương, vàng, hồng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoạ Sĩ Nhí  (VN) 
1 Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo (dạy hội họa, dạy mỹ thuật).  

 

(210) 4-2016-09301 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Imachem  (VN) 

Số nhà 53, ngõ 84, phố Ngọc Khánh, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý thông tin thương mại; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, quảng cáo, mua 

bán các sản phẩm gồm: hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất để hàn, hóa chất để 
làm bóng màu và làm sáng màu dùng trong công nghiệp, hóa chất để hàn, hóa chất cường 
tính cho cao su, chất dẫn xuất của xenluloza [hóa chất], chất kết dính dùng trong ngành 
đúc, dầu mỡ dùng cho mục đích công nghiệp, dầu nhờn, chất bôi trơn, mỡ bôi trơn, dầu để 
bôi trơn, mỡ làm từ dầu hoả để bôi trơn dùng cho mục đích công nghiệp, hóa chất phụ gia, 
các loại vật tư công nghiệp như: chế phẩm để tinh luyện thép, chất kết dính [luyện kim], 
que đo nhiệt, dung môi, lò điện, bộ giảm nhiệt, bộ tích nhiệt, bộ tản nhiệt trung tâm, thiết 
bị tích nhiệt, thiết bị gia nhiệt, nhựa acrylic dạng thô, máy gia công kim loại, máy gia 
công giấy, thiết bị để gia công cơ khí, máy gia công quặng, lò nung, lò rèn, lò vi sóng cho 
mục đích công nghiệp, lò đốt.  

 

 
(210) 4-2016-09302 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 26.3.23; A26.11.9 
(591) Xanh lá đậm, xanh lá mạ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

đầu tư Minh Vũ  (VN) 
Số 121 phố Trần Đại Nghĩa, phường 
Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính.  
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(210) 4-2016-09303 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.3.3 

(591) Vàng, cam, đỏ đô, trắng 

(731) Hộ kinh doanh Thân Thị Lệ 
Thu  (VN) 
101A Thống Nhất, phường 11, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy vặt lông gà; máy gia công cơ khí.  
 

 
(210) 4-2016-09304 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 18.3.2; 1.5.1; A7.1.12; A5.1.16; A5.1.5 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá, xanh lá mạ, đen, 

nâu, đỏ nâu, ghi, ghi nhạt, trắng 

(731) Công ty TNHH Kim Đồng Thuận  
(VN) 
Số 306, ấp 1, xã Phú Điền, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-09305 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A25.7.5 

(591) Xanh dương, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Technokom  
(VN) 
Thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện 

Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
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(210) 4-2016-09306 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) MARS, INCORPORATED   (US) 

6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc) và hạt giống; động vật sống, chim và cá còn sống; mai cá mực 

(thức ăn cho động vật); xương để nhai (ăn được) cho chó; đồ nhai ăn được dành cho động 
vật; sản phẩm lót ổ dùng để hút chất thải (phân và nước tiểu) cửa động vật; rau quả tươi 
cho động vật; thức ăn và đồ uống cho động vật, chim và cá.  

 
Nhóm 44: Cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe vật nuôi và dinh dưỡng cho vật nuôi.  

 

 
(210) 4-2016-09307 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Bảo An  (VN) 
Số 177, tổ 37, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 06: Phụ kiện cửa bằng kim loại: khung cửa bằng kim loại, chốt cửa bằng kim loại, 

bản lề bằng kim loại, tay nắm bằng kim loại, ổ khóa bằng kim loại, thanh nhôm định 
hình.  

 
Nhóm 19: Thanh nhựa định hình.  

 

 
(210) 4-2016-09308 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) FRENCH COLLECTION TRADING  

(SG) 
37 Kallang Puddig Road, #08-06 Tong 
Lee Building Block B, Singapore 349315 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, dây và đai đeo đồng hồ; hoa tai; đồ trang sức thời trang; đồ kim hoàn 

giả; dây chuyền (trang sức); trâm cài (trang sức).  
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(210) 4-2016-09310 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Lương Thị Trang  (VN) 
Xóm 7, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; dây lưng (trang phục).  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, dây lưng (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-09312 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8 

(731) Vũ Văn Nhương  (VN) 
389/23 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc cụ thể như: bơm dầu cho phanh (con heo dầu); bơm dầu; 

pít tông hoãn xung.  
 

 
(210) 4-2016-09314 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15; A26.11.9 

(591) Xanh lá cây, xanh lá đậm, trắng 

(731) Nguyễn Thái Khoa  (VN) 
Thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện 

Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm làm đẹp.  
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(210) 4-2016-09315 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.6; A1.1.10; A1.1.5; 5.7.3; 

5.13.4 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thực phẩm Sài 

Gòn  (VN) 
33M đường số 10, khu TĐC 38 Ha, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH TRUST LINK (TRUST 
LINK CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Quả đóng hộp; trái cây đóng hộp; rau đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2016-09316 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Lê Việt Hùng  (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09317 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Lê Việt Hùng  (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-09318 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.22; 25.5.25; 20.5.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, đỏ nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt 
(731) Hộ kinh doanh Phan Thanh 

Phong   (VN) 
ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-09319 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.11.3; A26.11.12; 1.15.23; A5.3.13; 

25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xanh lá 

cây, xanh lá cây nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH Việt Growth  

(VN) 
12/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá; phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-09320 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3; A5.3.13 
(591) Da cam, vàng, xanh lá cây, xanh lá cây 

nhạt, nâu, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Growth    (VN) 
12/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá; phân bón. 

 
 

(210) 4-2016-09321 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3; A3.13.4 
(591) Cam, vàng, xanh lá, xanh nhạt, nâu, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Việt Growth   (VN) 
12/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón lá; phân bón. 
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(210) 4-2016-09322 (220) 06.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23; 26.13.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, nâu, nâu 

nhạt, đen, trắng. 

(731) Công ty TNHH Việt Growth  
(VN) 
12/8 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón lá; phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-09323 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hiếu Bắc   (VN) 
Số 69, Nguyễn Công Hoan, phường Lê 

Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 

Yên  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ; dịch vụ vận tải hàng hóa đường thủy; dịch 

vụ vận chuyển, bốc xếp, đóng gói, gửi nhận hàng hóa xuất khẩu; dịch vụ vận tải hành 

khách. 
 

 
(210) 4-2016-09324 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ nhập 
khẩu PH  (VN) 
Xóm 1, xã Hưng Phú, huyện Hưng 

Nguyên, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán âm ly, loa đài. 
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(210) 4-2016-09326 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Kotocon Việt 

Nam  (VN) 
Xóm 1, thôn Đinh Xuyên, xã Hòa Nam, 
huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 
CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị vệ sinh; bếp ga; nồi cơm điện.  

 

 
(210) 4-2016-09327 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; 2.9.1; 26.1.1; 26.1.4; 25.12.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị mua bán các loại hàng hóa như: hàng lương thực, thực phẩm 

(bánh kẹo, đường, sữa, phụ gia thực phẩm, gia vị, nước chấm, dầu ăn các loại, thực phẩm 
đông lạnh, hàng nông sản); đồ uống các loại (rượu, bia, cà phê, nước giải khát, nước uống 
tinh khiết, nước khoáng, đồ uống không cồn, nước ép trái cây); thuốc lá và vật dụng dành 
cho người hút thuốc; quần áo, giầy, dép, túi xách, ba lô, cặp sách, đồ trang sức mỹ nghệ 
(cặp tóc, vòng tay, dây chuyền); mỹ phẩm (nước hoa, nước thơm, son phấn, kem, chế 
phẩm trang điểm và đồ dùng trang điểm); hóa mỹ phẩm (kem đánh răng, nước súc miệng, 
nước tẩy rửa, chế phẩm khử mùi, chất tẩy rửa, xà phòng, dầu gội, sữa tắm); khăn, giấy tã, 
vật dụng vệ sinh, đồ dùng gia dụng (ly chén, bát, đĩa gốm sứ, thủy tinh, đồ dùng nhà bếp, 
bình nước, khay, chén); đồ dùng học tập và đồ dùng văn phòng, phẩm (kéo, giấy, ghim, 
hộp bút, viết, tập vở, sách); đồ dùng, vật dụng trang trí nhà cửa, văn phòng; máy móc thiết 
bị về cà phê, công cụ, dụng cụ pha chế cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-09328 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Lữ Văn Đăng  (VN) 
ấp Hòa Lạc, xã Bình Ninh, huyện Chợ 
Gạo, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo.  
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(210) 4-2016-09329 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11; 5.9.17 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods   (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm (trứng tươi và trứng đã qua chế biến); trứng nghiền thành bột. 
 

Nhóm 31: Trứng cá; trứng giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu trứng gia cầm (trứng tươi và 
trứng đã qua chế biến), trứng nghiền thành bột, trứng cá; trứng giống. 

 

 
(210) 4-2016-09330 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 5.9.17 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods   (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 29: Thịt và thực phẩm chế biến được làm từ thịt; xúc xích; thịt muối; thịt xông 
khói; lạp xưởng; nem thịt. 

 
Nhóm 31: Gia cầm sống; heo sống; bò sống; động vật sống. 

 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu thịt và thực phẩm chế biến 
được làm từ thịt, xúc xích, thịt muối, thịt xông khói, lạp xưởng, nem thịt, gia cầm sống, 
heo sống, bò sống, động vật sống. 

 
 

(210) 4-2016-09331 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 5.9.17 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods   (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 29: Trái cây đóng hộp; thạch trái cây; trái cây sấy khô; mứt trái cây. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; quả tươi; quả mọng. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị và xuất nhập khẩu trái cây đóng hộp, thạch trái 
cây, trái cây sấy khô, mứt trái cây, trái cây tươi, rau quả tươi. 

 

 
(210) 4-2016-09332 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15; 5.9.17 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần Nova Safe 

Foods   (VN) 
315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 07, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Men sữa dùng cho công nghiệp thực phẩm.  
 

Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ sơ sinh); men sữa dùng cho mục đích dược phẩm; đồ uống 
chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; đường từ sữa dùng cho mục đích dược 
phẩm; sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa công thức (dùng cho mục đích y 
tế). 

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua; sữa dạng lỏng.  

 
Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh). 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa bột, sữa đặc, sữa tươi, sữa chua, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, sữa dạng lỏng.  

 

 
(210) 4-2016-09333 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.21; 26.4.9 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Đại Bàng Lửa   (VN)
98/4 Nguyễn ảnh Thủ, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại; vecni (tất cả thuộc nhóm này). 

 
Nhóm 17: Sơn cách điện, cách nhiệt. 
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Nhóm 19: Bột trét tường. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm: sơn, vecni, sơn lót, sơn mờ, sơn 
bóng mờ, bột trét tường, sơn bóng, sơn cách điện, cách nhiệt. 

 

 
(210) 4-2016-09334 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Mono Concept  
(VN) 
84/1 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Bao da điện thoại; ốp lưng điện thoại; bao da máy tính bảng.  
 

Nhóm 21: Bình nhựa; bình thủy tinh; ly nhựa; ly thủy tinh.  
 

Nhóm 35: Mua bán ốp lưng điện thoại, bao da điện thoại, bao da máy tính bảng, bình 
nước nóng lạnh, bình nhựa, bình thủy tinh, ly nhựa, ly thủy tinh, bình đựng nước giữ 
nhiệt, ly đựng nước giữ nhiệt, khăn quàng cổ.  

 

 
(210) 4-2016-09335 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tiền Phong  (VN) 
11/9 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, mỹ phẩm, chế 

phẩm vệ sinh, trang thiết bị dụng cụ y tế, chế phẩm dược phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-09336 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tiền Phong  (VN) 
11/9 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc dùng cho người, dược phẩm dùng cho người, mỹ phẩm, chế 

phẩm vệ sinh, trang thiết bị dụng cụ y tế, chế phẩm dược phẩm. 
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(210) 4-2016-09337 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển dịch vụ Phúc Thịnh   (VN)
Số 698 Cách Mạng Tháng Tám, khu 6, 
phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: xăng, dầu nhiên 
liệu, dầu điezel, dầu hỏa, khí đốt, khi gas hóa rắn.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải.  
 

 
(210) 4-2016-09338 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Đình Trương  (VN) 
325 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; thuốc từ dược liệu; nam dược.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh. 
 

 
(210) 4-2016-09339 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; 6.1.2 
(591) Vàng, nâu sẫm, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Lương Thị Thu Hiền  (VN) 
325 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y; thuốc từ dược liệu; nam dược. 
 

 
(210) 4-2016-09340 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; 4.2.20; A5.5.20; 3.13.1 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Ưu  (VN) 
Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-09342 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quản lý và đầu 
tư Minh Anh  (VN) 
561A Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quảng lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; hỗ trợ 

điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh, tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn 
quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở [bất động sản]; quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn hộ; 
định giá bất dộng sản, đánh giá bất động sản; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng các quầy, sạp 
hàng trong hội chợ; tư vấn xây dựng. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường không, vận tải trên không, vận tải hàng không; vận tải 
bằng thuyền; môi giới vận chuyển hàng hóa; vận tải bằng ô tô; dịch vụ giao hàng; chuyên 
chở hàng hóa, vận chuyển hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2016-09343 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.1; A26.11.12; 1.15.23; 1.13.1 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 
Toàn Tâm  (VN) 
65/3 Trường Chinh, tổ 13, KP.1, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn PU, sơn NC, sơn Epoxy, sơn 2K; dung môi pha sơn.  
 

 
(210) 4-2016-09344 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23; 26.15.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất sơn 
Toàn Tâm   (VN) 
65/3 Trường Chinh, tổ 13, KP.1, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn PU, sơn NC, sơn Epoxy, sơn 2K; dung môi pha sơn.  
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(210) 4-2016-09345 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Bùi Ngọc Thúy  (VN) 
Lô 9 khu dân cư số 5 đường 30/4, 
phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-09346 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Long Diệp  (VN) 
Đội 2, thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

Nhóm 11: Nồi cơm điện.  
 

 
(210) 4-2016-09347 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Toàn  (VN) 
P3244 CT 12B, Kim Văn Kim Lũ, 
Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp, vòi nóng lạnh cho ống nước; vòi hoa 
sen; chậu rửa gắn cố định; bồn rửa. 

 

 
(210) 4-2016-09348 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất VTH Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 41 ngõ 164 phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); dụng cụ và thiết bị vệ sinh: 

vòi phun nước, vòi hoa sen, chậu vệ sinh, bệ xí vệ sinh, buồng vệ sinh; thiết bị để chiếu 
sáng: bóng đèn, đèn điện, đèn trần, đèn chùm, đèn treo. 
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(210) 4-2016-09351 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.12; 1.1.14 
(731) Nguyễn Thị Thu Trang   (VN) 

P2506, CT4, khu đô thị The Pride Hải 
Phát, đường Lê Văn Lương, phường La 
Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; son; phấn dùng cho mục đích mỹ phẩm; kem dưỡng da (dùng cho 

mục đích mỹ phẩm); kem nền (dùng cho mục đích mỹ phẩm); kem lót (dùng cho mục 
đích mỹ phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-09352 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 10.3.1; 26.1.1; A10.3.13 
(731) Lương Thị Thanh Trà   (VN) 

Số nhà 18 phố Thể Giao, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi đeo ngang thắt lưng; túi du lịch; ví đựng tiền; túi mua hàng; va 

li (hành lý). 
 

 
(210) 4-2016-09353 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ASIATIC AGRICULTURAL 

INDUSTRIES PTE.LTD  (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2016-09354 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ASIATIC AGRICULTURAL 

INDUSTRIES PTE.LTD  (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 

 
210) 4-2016-09355 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ASIATIC AGRICULTURAL 

INDUSTRIES PTE.LTD   (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2016-09356 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ASIATIC AGRICULTURAL 

INDUSTRIES PTE.LTD  (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2016-09357 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ASIATIC AGRICULTURAL 

INDUSTRIES PTE.LTD  (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 

(210) 4-2016-09358 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ASIATIC AGRICULTURAL 

INDUSTRIES PTE.LTD  (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2016-09360 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Cam 

(540) 

 
(731) Công ty cổ phần Soul  (VN) 

214-216 Pasteur, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục văn hóa nghệ thuật; giáo dục nghề nghiệp; hoạt động sáng tác nghệ 

thuật và giải trí, hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim viđeo và chương trình truyền 

hình; hoạt động ghi âm.  
 

 
(210) 4-2016-09361 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 2.1.12; 25.3.1 

(591) Xanh nước biển, vàng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hệ thống Sovi  
(VN) 
Số 30 đường Ven Hồ, tổ 18, phường Phú 

Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Cá kho. 
 

 
(210) 4-2016-09362 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư quốc tế 
Việt Pháp  (VN) 
Số 3, ngách 157, ngõ 16, phố Đức Giang, 

phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, thuốc y học cổ 

truyền.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1473 

(210) 4-2016-09363 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.15.11; 26.15.15; 26.4.2; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại dịch vụ Hưng Gia 
Phát   (VN) 
Đội 3, xã Thượng Mỗ, huyện Đan 

Phượng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa sổ, cửa đi, cửa cuốn bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Cửa sổ, cửa đi, vách ngăn bằng nhựa; kính dùng cho xây dựng; kính ngăn cách 

dùng cho xây dựng; kính tấm dùng cho cửa sổ; kính an toàn. 
 

 
(210) 4-2016-09364 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.5.20; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
công nghệ xanh Đức Thiện  
(VN) 
Số 132, ngách 267/2, đường Hoàng Hoa 

Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh.  
 

 
(210) 4-2016-09365 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 

huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-09366 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần Thuận Phát 
Việt Nam  (VN) 
Cụm công nghiệp Quất Động, xã Quất 

Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật.  
 

 
(210) 4-2016-09367 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.9; 26.3.4; 26.3.3 

(591) Đỏ, cam, trắng 

(731) Công ty cổ phần Mắt Bão  (VN)
Tầng 3 Anna Building, Công viên phần 

mềm Quang Trung, phường Tân Chánh 

Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế website; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tinh; dịch vụ lập trình 

máy vi tính; dịch vụ cho thuê máy chủ đặt website; dịch vụ tạo lập và duy trì trang web 

cho người khác. 
 

 
(210) 4-2016-09368 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.1.10; A1.11.8; A1.1.13 

(591) Vàng, xanh dương đậm, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Châu   (VN) 
Lô B7 cụm công nghiệp Nhị Xuân, xã 

Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
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(210) 4-2016-09369 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A5.5.20; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Joannapang Cosmetic  
(VN) 
97 đường 37, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-09370 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Hồng, xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hương  (VN) 
B 1 - 10 - 11 chung cư Lê Thành, phường 
An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người: dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, dịch 

vụ sơn sửa móng tay móng chân, vẽ móng nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-09371 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Việt Hưng  (VN) 
188 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

Nhóm 16: Bút viết.  
 

Nhóm 35: Mua bán mắt kính, đồng hồ, bút viết.  
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(210) 4-2016-09372 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A10.3.4; 26.3.23; 10.3.10 
(591) Đen, trắng, vàng, vàng nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch EXOASIA  (VN) 
17-19 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, lữ hành; dịch vụ vận tải.  

 

 
(210) 4-2016-09373 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất thực 
phẩm Phú Gia  (VN) 
544/12 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp đặc biệt 

chất chủng ngừa bệnh (chế phẩm sinh học được sử dụng với mục đích cung cấp chất dinh 
dưỡng cho cây trồng và thúc đẩy sự tăng trưởng cũng như khả năng miễn dịch của cây 
trồng để ngừa bệnh (ngoại trừ thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt ký 
sinh trùng), lợi khuẩn và chất bổ sung cho đất dùng trong nông nghiệp và làm vườn 
(không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y).  

 

 
(210) 4-2016-09374 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Lộc Mai  
(VN) 
Tổ 3, khu vực 3, thị trấn Phú Lộc, huyện 
Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 30: Trà, chè, cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-09375 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 17.5.1; A17.5.21 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thắng  (VN) 
Xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh 
Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ tư vấn 

thuế; dịch vụ cố vấn điều hành kinh doanh; marketing. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ đánh giá tài chính; dịch 

vụ môi giới chứng khoán và trái phiếu; dịch vụ môi giới bất động sản. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; 

dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho tổ chức, cá nhân.  
 

 
(210) 4-2016-09376 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.4.9; 26.5.4; 

A25.7.5; A17.2.2; 26.7.25 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Okmore Việt 
Nam  (VN) 
Số 37 Thịnh Yên, phường Phố Huế, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Phụ kiện cho điện thoại và máy tính bảng: tấm dán màn hình bằng plastic, tấm 

ốp lưng, viền, bao đựng, pin dự phòng, cáp, sạc. 

 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện cho điện thoại và máy tính bảng: tấm dán màn hình bằng 

plastic, tấm ốp lưng, viền, bao đựng, pin dự phòng, cáp, sạc. 
 

 
(210) 4-2016-09377 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Okmore Việt 
Nam   (VN) 
Số 37 Thịnh Yên, phường Phố Huế, quận 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phụ kiện cho điện thoại và máy tính bảng: tấm dán màn hình bằng plastic, tấm 

ốp lưng, viền, bao đựng, pin dự phòng, cáp, sạc.  

 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện cho điện thoại và máy tính bảng: tấm dán màn hình bằng 

plastic, tấm ốp lưng, viền, bao đựng, pin dự phòng, cáp, sạc. 
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(210) 4-2016-09378 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Titan Việt Nam  (VN) 
Số 29, ngách 269, ngõ 438 Tây Sơn, 
phường Quang Trung, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phụ kiện cho điện thoại và máy tính bảng: tấm dán màn hình bằng plastic, tấm 

ốp lưng, viền, bao đựng, pin dự phòng, cáp, sạc.  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ kiện cho điện thoại và máy tính bảng: tấm dán màn hình bằng 
plastic, tấm ốp lưng, viền, bao đựng, pin dự phòng, cáp, sạc. 

 

 
(210) 4-2016-09380 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật tư nông 
nghiệp Thiên Phúc Hưng    (VN) 
Đường ĐT 747B, tổ 4, KP.8, phường 
Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, 

để làm vườn và lâm nghiệp; các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; hợp chất 
chữa cháy; chế phẩm phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; chế phẩm để bảo quản thực 
phẩm; chất để thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp; phân bón dùng trong nông 
nghiệp. 

 

 
(210) 4-2016-09384 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phỉ  
(VN) 
Tổ 5, ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo. 

 
 

(210) 4-2016-09385 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Thiên Nhi  (VN) 
Số 23, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, 
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang  
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-09386 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất - dịch vụ 
Quốc Anh  (VN) 
Tổ 34, ấp Bình Phú 1, xã Bình Hòa, 

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  
 

(511)   Nhóm 40: Gia công kim loại: cán tole. 
 

 
(210) 4-2016-09387 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A25.3.3 

(731) Công ty TNHH Medisol  (VN) 
Tầng 3, toà nhà Nam Việt, số 9 Phan Kế 

Bính, phường Đa Kao, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị, vật tư y tế. 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị, vật tư y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09388 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.2.3; 3.2.1; A3.2.24 

(591) Vàng, đen, trắng 

(731) Công ty TNHH bia Carlsberg 
Việt Nam  (VN) 
Lô B8, khu công nghiệp Phú Bài, phường 

Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 

Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 
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(210) 4-2016-09389 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.4.6; 26.15.15 

(591) Vàng, đen, trắng, nâu 

(731) Công ty TNHH bia Carlsberg 
Việt Nam   (VN) 
Lô B8, khu công nghiệp Phú Bài, phường 

Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phương Bắc và 

Đồng sự (PBC PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2016-09390 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH YIYI HK GIRL  
(VN) 
Lô 2 - 3A, khu công nghiệp Hoàng Mai, 

phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 

Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khoáng, xây dựng, nông nghiệp; 

mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện cụ thể là: máy phát điện, động cơ điện, dây 

điện và các thiết bị khác trong mạch điện; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 

thông. 
 

 
(210) 4-2016-09391 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.5.1; 26.3.23; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
sáng tạo CG-ART  (VN) 
Phòng 504, tòa nhà số 1, ngõ 120 Trường 

Chinh, phường Phương Mai, quận Đống 

Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế đồ họa; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính.  
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(210) 4-2016-09392 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ thông tin và 
truyền thông SUNNET  (VN) 
P503, D3, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Đại lý cung cấp các thông tin thể thao, kinh tế, xã hội, các trò chơi giải trí, bình 

chọn, các trò chơi trực tuyến trên điện thoại di động, điện thoại cố định và internet, tất cả 
các dịch vụ này đều mang mục đích giải trí; đại lý cung cấp và khai thác các dịch vụ gia 
tăng giá trị trên mạng viễn thông internet cụ thể là các dịch vụ tải nhạc chuông, hình ảnh, 
trò chơi, tin tức (dịch vụ mang tính chất vui chơi, giải trí và tiêu khiển cho những người sử 
dụng internet, các trò chơi giải trí, trúng thưởng trên mạng viễn thông); đào tạo tin học, 
ngoại ngữ. 

 

 
(210) 4-2016-09393 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ thông tin và 
truyền thông SUNNET   (VN) 
P503, D3, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học; phần cứng tin học.  

 

 
(210) 4-2016-09394 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Nu Việt Nam  
(VN) 
Số 55 đường Nguyễn Khắc Hiếu, phường 
Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em. 
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(210) 4-2016-09395 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.17.5 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hưng Phát  (VN) 
Lô B3, « 6, 12 đường N2, khu công 
nghiệp Đất Cuốc, xã Đất Cuốc, huyện 
Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khuôn bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; móc treo 

bằng kim loại. 
 

Nhóm 11: Vòi sen; đế gắn vòi hoa sen; tay gạt sử dụng cho bồn cầu; tay gạt sử dụng cho 
bồn rửa mặt (lavabo). 

 

Nhóm 12: Phụ tùng trang trí bằng nhựa dùng cho xe cộ. 
 

Nhóm 19: Khuôn, không bằng kim loại.  
 

Nhóm 40: Gia công kim loại; gia công sản phẩm bằng nhựa [theo đơn đặt hàng]; dịch vụ 
xi mạ điện; lắp ráp sản phẩm bằng kim loại, nhựa và cao su [theo đơn đặt hàng]. 

 

 
(210) 4-2016-09396 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần Thiên Nhiên 

Việt  (VN) 
Số 115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã 
Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo, chứa thuốc; 

trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng thích hợp cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-09397 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 20.3.1; A25.3.3; 26.3.1 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thủy  (VN) 
Ngõ 218/29/22 Lạc Long Quân, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-09398 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.5.16; A5.5.21; 26.1.1; 26.2.3; 26.2.5; 

10.3.7; 3.7.17 

(591) Vàng, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần In Hàng 
Không  (VN) 
Số 200 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ 

Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in. 
 

 
(210) 4-2016-09399 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 

như cày cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-09400 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông    (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phâm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-09401 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-09402 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35:  Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-09403 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-09404 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 
bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 
tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 
sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-09405 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09406 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09407 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09408 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09409 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09410 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09411 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-09412 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-09413 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09414 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH sản phẩm thiên 

nhiên Nhật Bản   (VN) 
Lô 35, khu QHDC B, bắc sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09415 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 5.5.19; A5.5.22; A24.15.7 
(591) Ghi, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH quốc tế SAKURA 

Việt Nam  (VN) 
Lô B12/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; quảng cáo bán hàng hóa; dịch vụ 
nhượng quyền thương mại (franchising); bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón 
thời trang; bán buôn và bán lẻ đồ dùng học tập; bán buôn và bán lẻ đồ chơi trẻ em; bán 
buôn và bán lẻ thực phẩm (như bánh, kẹo, rau tươi, hoa quả, thịt đóng hộp); bán buôn và 
bán lẻ đồ uống (như nước giải khát, nước trái cây), bán buôn và bán lẻ mỹ phẩm (như 
nước hoa, nước thơm, son, phấn); bán buôn và bán lẻ đồ điện tử văn phòng và gia đình 
(như tivi, đầu video, máy tăng âm, đầu thu kỹ thuật số); bán buôn và bán lẻ đồ điện lạnh 
văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, bếp từ, lò vi sóng, bình đun 
nước); bán buôn bán lẻ đồ gia dụng (như bình nước, khay sứ, thủy tinh, nồi, niêu, xong, 
chảo); bán buôn và bán lẻ đồ dùng nhà bếp (như máy xay đa năng, máy xay sinh tố, máy 
làm sữa, máy ép nước, máy sấy, máy hút mùi, máy pha cà phê); bán buôn và bán lẻ đồ nội 
thất văn phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn). 

 

 
(210) 4-2016-09416 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Vệ Tinh  (VN) 
Số 10 ngõ 30, phố Nguyễn Trung Trực, 
phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-09417 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.1; 26.3.23; A26.4.24 
(591) Vàng, trắng, đen 
(731) Trần Đức Minh   (VN) 

Số 2 ngõ 10 phố Ao Sen, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn.  
 
 

(210) 4-2016-09418 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.1; 2.1.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, hồng, xanh, trắng 
(731) Trần Đức Minh  (VN) 

Số 2 ngõ 10 phố Ao Sen, phường Mộ 
Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-09419 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, đỏ đun 
(731) Lê Danh Thắng  (VN) 

118 đường số 4, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích; thực phẩm chế biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, 

thỏ); thực phẩm chế biến từ gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, chim); thực phẩm chế biến từ 
thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch); thực phẩm chay 
làm từ rau củ quả; rau củ quả đã qua chế biến.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc; nước xốt; gia vị; bánh kẹo; mì sợi.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, tiếp thị, phân phối các sản phẩm: xúc xích, thực phẩm chế 
biến từ thịt (heo, bò, trâu, dê, nai, đà điểu, chó, ngựa, thỏ), thực phẩm chế biến từ gia cầm 
(gâ, vịt, ngan, ngỗng, chim), thực phẩm chế biến từ thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực, bạch 
tuộc, nghêu, sò, ốc, hến, hàu, ếch), thực phẩm chay làm từ rau củ quả, rau củ quả đã qua 
chế biến, thực phẩm chay làm từ bột mỳ và ngũ cốc, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ 
cốc, nước xốt, gia vị, bánh kẹo, mì sợi.  

 

 
(210) 4-2016-09420 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Hoàng Hải   (VN) 
Số 22, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Xi măng (vật liệu xây dựng). 

 

 
(210) 4-2016-09421 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Hoàng Hải   (VN) 
Số 22, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1492 

(511)   Nhóm 19: Xi măng (vật liệu xây dựng). 
 

 
(210) 4-2016-09422 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Hoàng Hải   (VN) 
Số 22, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng (vật liệu xây dựng). 

 

 
(210) 4-2016-09423 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh lá cây đậm, nhạt, xanh da trời, tím, 

đỏ nhạt, đỏ cam 
(731) Công ty TNHH giáo dục 

Montessori  (VN) 
Tầng 1, tòa nhà 17 T8 khu đô thị Trung 
Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [trường mẫu giáo]; dịch vụ trường nội trú; dịch vụ cắm trại 

ngày nghỉ [giải trí], dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy, đào tạo thực hành [thao tác thử]. 
 

 
(210) 4-2016-09424 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ABTEL  (VN) 
Số 36 Phan Đăng Lưu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhãm 12: Xe scut¬. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay. 
 

Nhóm 28: Xe hẩy chân (đồ chơi). 
 

Nhóm 35: Nghiên cứu thị trường. 
 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản.  
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(210) 4-2016-09427 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.7.24; 3.7.17; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH tổ hợp y tế 
Phương Đông  (VN) 
Tầng 3, lô C2F cụm công nghiệp Cầu 

Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện; khám chữa bệnh; tư vấn sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-09428 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 2.9.14; A2.9.15 

(591) Đỏ, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH tổ hợp y tế 
Phương Đông   (VN) 
Tầng 3, lô C2F cụm công nghiệp Cầu 

Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 

CONSULTANT CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; bệnh viện; khám chữa bệnh; tư vấn sức khỏe.  
 

 
(210) 4-2016-09430 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) ESTHE PRO LABO CO., LTD.   (JP) 

The. Itoyama. Tower 7F, 3-7-18, Mita, 

Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người.  

 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống chứa các-bon-nát, không có cồn (đồ uống tăng 

lực không dùng cho mục đích y tế); nước ép trái cây; nước ép rau (đồ uống).  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1494 

(210) 4-2016-09431 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ESTHE PRO LABO CO., LTD.    (JP) 

The. Itoyama. Tower 7F, 3-7-18, Mita, 
Minato-ku, Tokyo 108-0073 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng cho người.   
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; đồ uống chứa các-bon-nát, không có cồn (đồ uống tăng 
lực không dùng cho mục đích y tế) 

 

 
(210) 4-2016-09432 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MARUNI INDUSTRY CO., LTD   (JP) 

11-1, 3-chome, Shariji, Ikuno-ku, Osaka-
shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm dính và chất dính (không dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 

dụng).  
 

Nhóm 16: Hồ dán và chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  
 

 
(210) 4-2016-09433 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MARUNI INDUSTRY CO., LTD     (JP) 

11-1, 3-chome, Shariji, Ikuno-ku, Osaka-
shi, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm dính và chất dính (không dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia 

dụng).    
 

Nhóm 16: Hồ dán và chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  
 

 
(210) 4-2016-09434 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MARUNI INDUSTRY CO., LTD   (JP) 

11-1, 3-chome, Shariji, Ikuno-ku, Osaka-
shi, Osaka, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 12: Miếng vá để sửa chữa lốp xe hoặc săm xe.  
 

 
(210) 4-2016-09435 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MARUNI INDUSTRY CO., LTD   (JP) 

11-1, 3-chome, Shariji, Ikuno-ku, Osaka-
shi, Osaka, Japan   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 12: Miếng vá để sửa chữa lốp xe hoặc săm xe.  
 

 
(210) 4-2016-09436 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MARUNI INDUSTRY CO., LTD   (JP) 

11-1, 3-chome, Shariji, Ikuno-ku, Osaka-
shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Miếng vá để sửa chữa lốp xe hoặc săm xe.  
 

 
(210) 4-2016-09437 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.4; 25.5.25; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1  (VN) 
Số 356A, đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09438 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.6; 26.1.2; 2.7.1; 2.7.2 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, vàng, đỏ, 

trắng, xanh lá cây, xám 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương CPC1    (VN) 
Số 356A, đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược phẩm cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.    
 

 
(210) 4-2016-09439 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; A5.5.20 
(591) Xanh, hồng 
(731) Trần Thị Nhung  (VN) 

54G đường số 18, khu phố 3, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Tã lót (tã trẻ em).  
 

 
(210) 4-2016-09440 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMPHARCO U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-09441 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

AMPHARCO U.S.A  (VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, xã Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.   
 

 
(210) 4-2016-09442 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.1 
(591) Nâu, nâu đỏ, đỏ tươi, đỏ thẫm, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Vua ¸ 
Châu  (VN) 
Số 139-141 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 

 
(210) 4-2016-09443 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; 3.7.16; 3.7.10; A3.7.24 
(731) Công ty TNHH Katomi Việt 

Nam  (VN) 
9-11 đường D52, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước (đồ uống); nước tinh khiết (nước uống đóng chai); nước yến (đồ uống 

không có cồn); nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
không có cồn. 

 

 
(210) 4-2016-09445 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A18.1.19; 18.1.23; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng 
(731) Nguyễn Thị Thu Huệ  (VN) 

23-25 Thành Mỹ, phường 8, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa thông qua mạng internet, qua điện thoại hoặc tại cửa hàng, 
siêu thị, cụ thể là mua bán sản phẩm: mỹ phẩm, trang sức, đồng hồ, dược phẩm, thực 
phẩm (mứt, lạp xưởng, xúc xích, mứt dừa), hàng điện gia dụng (cụ thể là: quạt máy, nồi 
cơm điện, lò vi sóng, máy sinh tố, máy ép hoa quả, lò nướng, bếp điện, máy hút bụi), 
hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện, điện tử (cụ thể máy nghe nhạc, tivi, loa, máy chụp 
ảnh, âm ly, đầu đĩa, dây điện, bình lưu điện).  

 

 
(210) 4-2016-09446 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.13.25; A3.13.12; A3.13.24; 4.5.14 
(591) Đen, trắng, xanh lam, xanh lá cây, đỏ 
(731) Phạm Văn Liêm  (VN) 

37/155 phố Đỗ Xá, phường Tứ Minh, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: mắt kính và phụ kiện 

của mắt kính như: gọng kính, ve mũi, thấu kính, dây treo kính, hộp đựng kính.  
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(210) 4-2016-09447 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Hồng, xám, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Quang Lập   (VN) 
127/17 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê: bàn, ghế, khăn trải bàn, bát, đĩa, phòng họp, phòng hội nghị.  

 

 
(210) 4-2016-09448 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Mạnh Ngoan   (VN) 
Số 02, lô 1, đường Trần Thái Tông, 
phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; máy lọc nước.  

 

 
(210) 4-2016-09449 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CHOI, SHIN-KYU   (KR) 

B-4101 (Mokdong, Trapalace Western 
Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-
Gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bàn tính; khóa điện; thiết bị và dụng cụ vật lý; thiết bị và dụng cụ hóa học; 

dụng cụ và thiết bị quang học không bao gồm kính và dụng cụ nhiếp ảnh; dụng cụ và thiết 

bị chụp ảnh; máy quay phim; thiết bị và dụng cụ để cân; thiết bị điều chỉnh tốc độ của xe 

cộ tự động; máy móc và thiết bị điều chỉnh áp suất tự động; kính đeo mắt (quang học); 

kính áp tròng; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; áo phao cứu sinh; bộ quần áo 

cứu hộ; bộ cảm biến nhiệt; đai phản quang dùng gắn lên quần áo để tránh bị tai nạn giao 

thông; máy phân phối năng lượng điện; ắc quy điện; thiết bị nghe nhìn dùng điện; máy 

móc và thiết bị viễn thông cụ thể là máy bộ đàm xách tay, máy liên lạc vô tuyến hai 

chiều; máy liên lạc nội bộ; điện thoại; chương trình máy tính (phần mềm có thể tải xuống 

được); ứng dụng phần mềm máy tính (có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi máy 
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tính; phần mềm ứng dụng máy tính sử dụng cho điện thoại di động; phần mềm máy tính; 

phần cứng máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính; nam châm; hộp đựng băng trò chơi 

video; còi báo hiệu; găng tay bảo hộ; mũ bảo hiểm; quần áo bảo hộ; tệp tin âm nhạc có 

thể tải về được; thiết bị điện tử được ghi sẵn có chứa nội dung âm nhạc; băng viđeo được 

ghi sẵn (không chứa nội dung âm nhạc); thiết bị điện tử chứa các dữ liệu (không phải âm 

nhạc) được ghi sẵn (trừ phần mềm máy vi tính); thẻ tín dụng từ tính; vé có thể tải xuống 

được; phim đã lộ sáng; ấn phẩm điện tử có thể tải về được; sách điện tử có thể tải về được; 

báo điện tử có thể tải về được; sách hoặc tài liệu nghiên cứu dạng điện tử có thể tải về 

được; phim họat hình; thang thoát hiểm; thiết bị thở ở dưới nước; chuông cửa dùng điện; 

mặt nạ bảo hiểm.  

 

Nhóm 28: Lưới bắt bướm; dụng cụ để sưu tầm côn trùng; đồ chơi cho vật nuôi trong nhà; 

đồ trang trí cho cây noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ để cưỡi ngựa; sáp bôi cho 

ván trượt tuyết; đồ chơi; búp bê; trò chơi; dụng cụ thể thao (trừ dụng cụ chơi gôn và dụng 

cụ leo núi) cụ thể là gậy cho trò chơi, bóng cho trò chơi, xe trượt tuyết, súng cao su, cái 

lao; thiết bị leo dây (thiết bị leo núi); dây đeo dùng cho người leo núi; túi đựng vật dụng 

chơi gôn có hoặc không có bánh xe; bóng chơi gôn; găng tay chơi gôn; dụng cụ chơi gôn; 

đồ câu cá; que gỗ chuyền tay dùng trong môn chạy tiếp sức.  
 

 
(210) 4-2016-09450 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) CARITAS HEALTHCARE PVT. LTD  

(ID) 

316, Neelkanth Palace - B, 100 ft 

Anandnagar Ring Road, Satellite, 

Ahmedabad-380015, Gujarat, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dạng kem.  
 

 
(210) 4-2016-09451 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty TNHH Quốc Tế Terra  
(VN) 
27-29 Phó Đức Chính, phường Nguyễn 

Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dạng kem.  
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(210) 4-2016-09452 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 6.1.2; A5.11.2; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1

(591) Xanh dương, xanh lá mạ, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thanh Xuân  (VN) 
Số nhà 81, phố Hoàng Quy, phường Bắc 

Cuờng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 31: Củ tam thất tươi, hoa tam thất tươi, nụ hoa tam thất tươi, hạt giống tam thất, cây 

giống tam thất. 
 

 
(210) 4-2016-09453 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.23; 1.15.24; 9.1.10; A26.11.12; 

26.11.3 

(591) Xanh lam, xanh lá cây, xanh da trời 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại và sản 
xuất Nam Hồng   (VN) 
Số 6, ngách 13/31 Hàm Nghi, phường 

Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thuốc chữa bệnh. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-09457 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) CEVA ANIMAL HEALTH INC.   (CA) 

131, Malcolm road, Guelph, On, N1K 

1A8 Canada  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y.  
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(210) 4-2016-09458 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)

Phòng 806 toà nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng dùng trong ngành y.  
 

 
(210) 4-2016-09459 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Thiết Bị Thành 

Phát   (VN) 
Số 98 Ngõ 219 đường đê Tô Hoàng, 
phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nén khí; bơm khí nén; máy nén [máy móc]; máy thổi; máy ly tâm; động 

cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ.  
 
 

(210) 4-2016-09461 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS 

LLC  (US) 
Shepard Street, Ripon, State Of 
Wisconsin 54971-0990, United States Of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt là, máy giặt, máy là và bộ phận và chi tiết của máy giặt là, bộ phận và 

chi tiết của máy giặt, bộ phận và chi tiết của máy là. 

 
Nhóm 11: Máy sấy quần áo, máy sấy dạng quay dùng cho mục đích giặt giũ, bộ phận và 
chi tiêt của máy sấy quần áo, bộ phận và chi tiết cửa máy sấy dạng quay dùng cho mục 
đích giặt giũ. 
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(210) 4-2016-09462 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS 

LLC  (US) 
Shepard Street, Ripon, State Of 
Wisconsin 54971-0990, United States Of 
America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt là, máy giặt, máy là và bộ phận và chi tiết của máy giặt là, bộ phận và 
chi tiết của máy giặt, bộ phận và chi tiết của máy là. 

 

Nhóm 11: Máy sấy quần áo, máy sấy dạng quay dùng cho mục đích giặt giũ, bộ phận và 
chi tiết của máy sấy quần áo, bộ phận và chi tiết cửa máy sấy dạng quay dùng cho mục 
đích giặt giũ. 

 

 
(210) 4-2016-09463 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS 

LLC  (US) 
Shepard Street, Ripon, State Of 
Wisconsin 54971-0990, United States Of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt là, máy giặt, máy là và bộ phận và chi tiết của máy giặt là, bộ phận và 

chi tiết của máy giặt, bộ phận và chi tiết của máy là. 
 

Nhóm 11: Máy sấy quần áo, máy sấy dạng quay dùng cho mục đích giặt giũ, bộ phận và 
chi tiết của máy sấy quần áo, bộ phận và chi tiết cửa máy sấy dạng quay dùng cho mục 
đích giặt giũ. 

 

 
(210) 4-2016-09464 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 5.3.16; 24.15.3 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Thải Hồng  (VN) 
98 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 21: Ly nhựa; hộp nhựa; ống hút bằng nhựa dùng để uống nước.  
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(210) 4-2016-09470 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 

báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 
đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận hành 
bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; phần mềm 
máy tính (đã ghi hoặc có thế tải xuống được); thiết bị dập lửa, thiết bị điện tử dùng để ghi, 
truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình, lưu tin, gửi thư, thông tin và dữ liệu (thiết bị đơn nhất); 
đĩa đã ghi sẵn chứa đựng âm thanh, hình ảnh, phim, các chương trình truyền hình, chương 
trình vui chơi, giải trí khác, tệp tin dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, phim, chương trình truyền 
hình, trò chơi (game) có thể tải xuống được; xuất bản phẩm có thể tải xuống được, dữ liệu 
điện tử có thể tải xuống được; điện thoại, điện thoại di động; máy vi tính; thiết bị dùng để 
truyền dẫn dữ liệu (thiết bị điện tử), thiết bị ngoại vi dùng với máy vi tính; chương trình 
máy tính (ghi sẵn). 

 

Nhóm 16: Giấy; văn phòng phẩm; phong bì; tập giấy viết nhỏ; giấy ghi nhớ; ấn phẩm (sản 
phẩm in); lịch, tạp chí; sách hướng dẫn du lịch bỏ túi; bưu thiếp; tập anbom, sách lịch; 
giấy gói quà; sổ tay, ảnh chụp, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng 
gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này). 

 

Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da hoặc giả da như cặp túi, ba lô, túi du lịch, va li, vỉ, vật 
liệu giả da; bao để móc chìa khóa; «. 

 

Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón (không thuộc các nhóm khác), găng tay (trang 
phục); khăn quàng; áo mưa, thắt lưng (trang phục); váy. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đặt hàng qua thư hoặc đặt hàng trực 
tuyến, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bách 
hóa, (tất cả liên quan đến các hàng hóa bao gồm thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ 
thông tin, thiết bị điện tử dùng, ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi thư, 
thông tin và dữ liệu, thiết bị chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc, điều khiển 
năng lượng, thiết bị truyền hình và internet thiết bị điều khiển tự động bằng âm thanh và 
hình ảnh, máy tính, điện thoại, thiết bị ngoại vi dùng với máy tính, phần mềm máy vi tính, 
đĩa CD, VCD, đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính sách điện tử và 
báo điện tử, băng, đĩa đã ghi sẵn chứa đựng âm, thanh, hình ảnh, phim, các chương trình 
truyền hình, chương trình vui chơi và giải trí khác; chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng, nước hoa, 
tinh dầu; mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng; thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng 
làm lạnh: sấy khô. thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh; giấy, bìa cứng, hộp làm bằng 
bìa cứng, hộp bìa cứng (các-tông) đựng hàng, thẻ treo hàng bằng bìa cứng, ấn phẩm in, cụ 
thể là, tạp chí, báo, sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm, chất dính dùng cho văn phòng phẩm 
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hoặc mục đích gia dụng, tài liệu hướng dẫn và giảng dạy in sẵn trong lĩnh vực thiết kế nội 
thất, quy hoạch nhà bếp, vật liệu đóng gói bằng chất dẻo, cụ thể là túi bằng chất dẻo dùng 
để bao gói; vật liệu gói bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói; catalô; ấn phẩm định 
kỳ; đồ da hoặc đồ giả da, cụ thể là, da để đánh bóng, quần áo giả da, quần áo da, vật trang 
trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, da giả, vật liệu giả da tấm phủ đồ đạc bằng da, hộp 
bằng da hoặc giả da; vải và hàng dệt, vải dệt dùng trong sản xuất đồ đạc, rèm, chăn và 
gối, đồ phủ giường và bàn, khăn trải giường, vỏ gối, mÒn bông, tấm phủ giường và màn; 
đồ nội thất (đồ đạc trong nhà); đồ làm từ da hoặc giả da, bao gồm túi, túi xách to đi mua 
hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ túi, ô và dù; đồ thủy tinh đựng đồ uống, bát 
đĩa bằng thủy tinh và đồ nấu ăn bằng thủy tinh; ấm pha cà phê (không dùng điện), bộ đồ 
uống trà (không làm bằng kim loại quý); dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia 
dụng hoặc nhà bếp; nước và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; 
vật dụng để làm sạch; bùi nhùi thép để làm sạch, thủy tinh, kính thô, hoặc bán thành 
phẩm, trừ thủy tinh, kính dùng trong xây đựng); quần áo, giày dép, mũ nón bít tất, tạp dề 
(trang phục) khăn quàng cổ, trò chơi và đồ chơi; dụng cụ tập thể dục và thể thao; đồ trang 
hoàng và trang trí cho cây nô-en, thú nhồi bông đồ chơi, xe tải đồ chơi, đồ chơi để cưỡi, 
lều đồ chơi cho trẻ em và gạch đồ chơi, cái đu cho trẻ em, ngựa gỗ bập bênh, túi lưới, 
diều; cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá ăn, kem lạnh, 
sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, dưới 
dạng bánh xăng-đuých và sa lát, cụ thể là bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), món sa 
lát mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc hoặc hạt 
ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn nhanh 
dạng thanh trên cơ sở sôcôla, mật ong, mù tạc, giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho sa lát, 
nước chấm cho sa lát, gia vị, bia, nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn 
khác, đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn nước ép trái cây, si rô và các chế phẩm 
khác dùng đề làm đồ uống; đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh, đồ đạc trong nhà hoặc 
đồ đạc dùng trong văn phòng bằng gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, xương 
cá voi, vỏ sò hổ phách, xà cừ, đất sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả các nguyên liệu 
trên, hoặc làm bằng chất dẻo); dịch vụ đặt mua báo cho người khác, dịch vụ tóm lược tin 
tức; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ đăng ký thuê bao 
viễn thông, truyền hình cho người khác; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thăm 
dò dư luận; dịch vụ cung cấp thông tin thống kê, dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc 
bán đấu giá; dịch vụ khuyến mãi và phát quà quảng cáo cho các công ty khác; cho thuê 
không gian quảng cáo, dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch vụ điều hành kinh doanh, dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ điều hành các trang mạng mua bán, hàng hóa (dịch vụ trực 
tuyến) nhượng quyền thương mại và dịch vụ quản lý chuỗi cửa hàng, nhượng quyền 
thương mại, dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR), dịch vụ điều tra và nghiên cứu thị 
trường, hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại dịch vụ quản lý nhân sự; dịch vụ cung 
cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính ngân hàng, bảo hiểm; dịch vụ thanh toán; dịch vụ chuyển tiền 
thông qua tài khoản cho các thuê bao trong cùng mạng hoặc các mạng khác nhau; nạp 
tiền cho game trực tuyến, dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch tài 
chính, ngân hàng thực hiện trên nền dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và kết nối 
ngân hàng; phân tích tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ đổi 
tiền; dịch vụ chuyển tiền trên phạm vi toàn quốc và quốc tế, dịch vụ đầu tư tài chính, đánh 
giá tiền tệ, tư vấn tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính, dịch vụ quỹ đầu tư; thuế mua tài 
chính, môi giới chứng khoán, cho thuê văn phòng, căn hộ, phòng ở (bất động sản), cho 
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thuê bất động sản; môi giới và kinh doanh nhà đất, bất động sản, quản lý bất động sản; 
dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện, điện tử, viễn thông và thiết 
bị văn phòng; dịch vụ lắp đặt bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tinh; dịch vụ xây dựng; 
dịch vụ giám sát xây dựng, dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng công trình bao gồm cả công 
trình viễn thông; cho thuê thiết bị xây dựng; khai thác mỏ, dịch vụ giặt là; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch 
vụ kể trên 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền 
hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình, dịch vụ internet (dịch vụ viễn thông của nhà 
cung cấp); dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) các phương tiện truyền thông để tổ 
chức hội nghị qua mạng không dây và có dây, cầu phát thanh truyền hình; dịch vụ truyền 
thông tin, hình ảnh qua mạng không dây và có dây; cho thuê thiết bị viễn thông, truyền 
dẫn vệ tinh; cho thuê đường truyền viễn thông; cung cấp các kênh viễn thông, truyền hình 
cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ truyền thông tin, dữ liệu điện tử, các nội dung đa 
phương tiện, băng hình, phim, tranh vẽ, ảnh chụp, các hình ảnh, văn bản trò chơi, thông 
tin chung, các băng âm thanh và các thông tin khác qua máy tính, qua hệ thống mạng viễn 
thông, truyền hình, qua vệ tinh; truyền phát chương trình phát thanh và truyền hình dưới 
dạng kỹ thuật số lên hệ thống máy tính toàn cầu; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoạị 
hoặc mạng internet; dịch vụ truyền hình cáp, cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ hội 
nghị truyền hình, dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; cho thuê phương tiện vận tải, dịch vụ chuyển phát hàng hoá, 
bưu phẩm, bưu kiện, thư tín, dịch vụ giao báo, tạp chí, dịch vụ đóng gói và bốc dỡ hàng 
hóa; dịch vụ kho bãi; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay; đặt chỗ 
cho các chuyến du lịch; môi giới vận tải; bãi đỗ xe; phân phối năng lượng; chuyển phát 
hoa, thông tin về giao thông; cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; dịch vụ cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ giải trí, cung cấp tiện ích giải trí cụ thể là 
website có chứa đựng các viđêô âm thanh, hình ảnh, phim và các ứng dụng đa phương tiện 
khác cho mục đích giáo dục, giải trí; cung cấp tiện ích giải trí cụ thể là website có chức 
năng cho phép người sử dụng tự xây dựng và chia sẻ nội dung bao gồm cả âm thanh, hình 
ảnh, dữ liệu thông qua internet, hoặc mạng truyền thông khác về các môn học, chủ đề 
khác nhau thuộc lĩnh vực giải trí, văn hóa, giáo dục, cung cấp các thông tin về các clip âm 
thanh hình ảnh phim và các ứng dụng phương tiện khác có mục đích giáo dục, giải trí; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được, tạp chí điện tử trực 
tuyến; xuất bản sách, báo điện tử trực tuyến, dịch thuật, tổ chức khóa học trực tuyến trên 
mạng; dịch vụ cho thuê phim, dịch vụ trường quay xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, 
lịch, các ấn phẩm văn hóa; cung cấp thông tin về giáo dục, đào tạo, thể thao, văn hóa và 
giải trí; dịch vụ giải trí trên các phương tiện truyền thông bao gồm truvền hình, internet, 
điện thoại, tổ chức hội nghị hội thảo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, 
giải trí, tổ chức các chương trình thi đấu thể thao; tổ chức triển lãm nhằm mục đích giáo 
dục, văn hoá; giới thiệu phim; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo) và các chương trình 
phát thanh và truyền hình, cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ xổ số; câu lạc bộ 
giải trí hoặc giáo dục, câu lạc bộ sức khác; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 
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Nhóm 42: Cung cấp các ứng dụng cụ thể là phần mềm cho phép đưa thông tin, đăng tải 
(upload), tải về (download), chia sẻ âm thanh, hình ảnh, phim, ứng dụng đã phương tiện 
lên mạng internet và các phương tiện truyền thông khác (dịch vụ xửa nhà cung cấp các 
ứng dụng), số hóa tư liệu; chuyển đổi dữ liệu, tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; 
cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung 
cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để chia sẻ âm thanh, hình 
ảnh, phim, các ứng dụng đa phương tiện khác thông qua mạng internet hoặc mạng truyền 
thông khác, thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm mềm máy tính và điện thoại di 
động; cài đặt phần mềm cho máy tính, điện thoại di động; bảo trì phần mềm máy tính, 
viễn thông, khôi phục dữ liệu máy tính; thiết kế trang web, tư vấn các giải pháp ứng dụng 
kỹ thuật cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nghiên cứu dự án kỹ thuật, chuyển giao 
công nghệ tin học; dịch vụ kỹ thuật đo lường chất lượng thiết bị mạng và chất lượng dịch 
vụ viễn thông, tin học, tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê phần mềm 
máy tính; nghiên cứu kỹ thuật, thử nghiệm vật liệu; thăm dò địa chất, khoáng sản, khảo 
sát, thiết kế và lập dự án công trình bưu chính viễn thông; nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ mới; nghiên cứu và ứng 
dụng khoa học công nghệ vào việc tạo ra các vật liệu, thiết bị mới; lập trình máy tính và 
điện thoại đi động; điện toán đám mây; lưu trữ dữ liệu điện tử, cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (SaaS), dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể 
trên. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho 
thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ du lịch; cho thuê phòng họp; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu; dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 44: Bệnh viện, phòng khám; nhà dưỡng bệnh; chăm sóc sức khỏe, dịch vụ trợ giúp 
y tế; dịch vụ y tế; vật lý trị liệu, thẩm mỹ viện, dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; câu lạc bộ gặp gỡ; cung cấp dịch vụ xã hội và 
thông tin trong lĩnh vực phát triển cá nhân như tự hoàn thiện bản thân, từ thiện và các dịch 
vụ vì cộng đồng; dịch vụ môi giới mua bán, trao đổi bản quyền các chương trình phát 
thanh truyền hình (môi giới quyền SHTT), dịch vụ li xăng các đối tượng của quyền sở hữu 
trí tuệ; tư vấn về an ninh; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ 
kể trên. 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 

báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để 
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truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 
đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; các cơ cấu được vận hành 
bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; phần mềm 
máy tính (đã ghi hoặc có thế tải xuống được); thiết bị dập lửa, thiết bị điện tử dùng để ghi, 
truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình, lưu tin, gửi thư, thông tin và dữ liệu (thiết bị đơn nhất); 
đĩa đã ghi sẵn chứa đựng âm thanh, hình ảnh, phim, các chương trình truyền hình, chương 
trình vui chơi, giải trí khác, tệp tin dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, phim, chương trình truyền 
hình, trò chơi (game) có thể tải xuống được; xuất bản phẩm có thể tải xuống được, dữ liệu 
điện tử có thể tải xuống được; điện thoại, điện thoại di động; máy vi tính; thiết bị dùng để 
truyền dẫn dữ liệu (thiết bị điện tử), thiết bị ngoại vi dùng với máy vi tính; chương trình 
máy tính (ghi sẵn). 

 
Nhóm 16: Giấy; văn phòng phẩm; phong bì; tập giấy viết nhô; giấy ghi nhỏ; ấn phẩm (sản 
phẩm in); lịch, tạp chí; sách hướng dẫn du lịch bỏ túi; bưu thiếp; tập anbom, sách lịch; 
giấy gói quà; sổ tay, ảnh chụp, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng 
gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này). 

 
Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da hoặc giả da như cặp túi, ba lô, túi du lịch, va li, vỉ, vật 
liệu giả da; bao để móc chìa khóa; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón (không thuộc các nhóm khác), găng tay (trang 
phục); khăn quàng; áo mưa, thắt lưng (trang phục); váy. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đặt hàng qua thư hoặc đặt hàng trực 
tuyến, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bách 
hóa, (tất cả liên quan đến các hàng hóa bao gồm thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ 
thông tin, thiết bị điện tử dùng, ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi thư, 
thông tin và dữ liệu, thiết bị chuyển mạch, biến đổi tích, điều chỉnh hoặc, điều khiển năng 
lượng, thiết bị truyền hình và internet thiết bị điều khiển tự động bằng âm thanh và hình 
ảnh, máy tính, điện thoại, thiết bị ngoại vi dùng với máy tính, phần mềm máy vi tính, đĩa 
CD, VCD, đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính sách điện tử và báo 
điện tử, băng, đĩa đã ghi sẵn chứa đựng âm, thanh, hình ảnh, phim, các chương trình 
truyền hình, chương trình vui chơi và giải trí khác; chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng, nước hoa, 
tinh dầu; mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh răng; thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu nướng 
làm lạnh: sấy khô. thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh; giấy, bìa cứng, hộp làm bằng 
bìa cứng, hộp bìa cứng (các-tông) đựng hàng, thẻ treo hàng bằng bìa cứng, ấn phẩm in, cụ 
thể là, tạp chí, báo, sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm, chất dính dùng cho văn phòng phẩm 
hoặc mục đích gia dụng, tài liệu hướng dẫn và giảng dạy in sẵn trong lĩnh vực thiết kế nội 
thất, quy hoạch nhà bếp, vật liệu đóng gói bằng chất dẻo, cụ thể là túi bằng chất dẻo dùng 
để bao gói; vật liệu gói bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói; catalô; ấn phẩm định 
kỳ; đồ da hoặc đồ giả da, cụ thể là, da để đánh bóng, quần áo giả da, quần áo da, vật trang 
trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, da giả, vật liệu giả da tấm phủ đồ đạc bằng da, hộp 
bằng da hoặc giả da; vải và hàng dệt, vải dệt dùng trong sản xuất đồ đạc, rèm, chăn và 
gối, đồ phủ giường và bàn, khăn trải giường, vỏ gối, mÒn bông, tấm phủ giường và màn; 
đồ nội thất (đồ đạc trong nhà); đồ làm từ da hoặc giả da, bao gồm túi, túi xách to đi mua 
hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ túi, ô và dù; đồ thủy tinh đựng đồ uống, bát 
đĩa bằng thủy tinh và đồ nấu ăn bằng thủy tinh; ấm pha cà phê (không dùng điện), bộ đồ 
uống trà (không làm bằng kim loại quý); dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia 
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dụng hoặc nhà bếp; nước và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông); vật liệu làm bàn chải; 
vật dụng để làm sạch; bùi nhùi thép để làm sạch, thủy tinh, kính thô, hoặc bán thành 
phẩm, trừ thủy tinh, kính dùng trong xây đựng); quần áo, giày dép, mũ nón bít tất, tạp dề 
(trang phục) khăn quàng cổ, trò chơi và đồ chơi; dụng cụ tập thể dục và thể thao; đồ trang 
hoàng và trang trí cho cây nô-en, thú nhồi bông đồ chơi, xe tải đồ chơi, đồ chơi để cưỡi, 
lều đồ chơi cho trẻ em và gạch đồ chơi, cái đu cho trẻ em, ngựa gỗ bập bênh, túi lưới, 
diều; cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá ăn, kem lạnh, 
sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món ăn có thành phần chính từ mì hoặc gạo, dưới 
dạng bánh xăng-đuých và sa lát, cụ thể là bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp nhân), món sa 
lát mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ cốc hoặc hạt 
ngũ cốc; bánh quy, bánh quy dạng thanh, bánh quy giòn, sôcôla và thực phẩm ăn nhanh 
dạng thanh trên cơ sở sôcôla, mật ong, mù tạc, giấm ăn, xốt (gia vị), nước xốt cho sa lát, 
nước chấm cho sa lát, gia vị, bia, nước khoáng và nước uống có ga và đồ uống không cồn 
khác, đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn nước ép trái cây, si rô và các chế phẩm 
khác dùng đề làm đồ uống; đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh, đồ đạc trong nhà hoặc 
đồ đạc dùng trong văn phòng bằng gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, xương 
cá voi, vỏ sò hổ phách, xà cừ, đất sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả các nguyên liệu 
trên, hoặc làm bằng chất dẻo); dịch vụ đặt mua báo cho người khác, dịch vụ tóm lược tin 
tức; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ đăng ký thuê bao 
viễn thông, truyền hình cho người khác; hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy 
tính; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; thăm 
dò dư luận; dịch vụ cung cấp thông tin thống kê, dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc 
bán đấu giá; dịch vụ khuyến mãi và phát quà quảng cáo cho các công ty khác; cho thuê 
không gian quảng cáo, dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch vụ điều hành kinh doanh, dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ điều hành các trang mạng mua bán, hàng hóa (dịch vụ trực 
tuyến) nhượng quyền thương mại và dịch vụ quản lý chuỗi cửa hàng, nhượng quyền 
thương mại, dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR), dịch vụ điều tra và nghiên cứu thị 
trường, hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại dịch vụ quản lý nhân sự; dịch vụ cung 
cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính ngân hàng, bảo hiểm; dịch vụ thanh toán; dịch vụ chuyển tiền 
thông qua tài khoản cho các thuê bao trong cùng mạng hoặc các mạng khác nhau; nạp 
tiền cho game trực tuyến, dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các, giao dịch tài 
chính, ngân hàng thực hiện trên nền dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và kết nối 
ngân hàng; phân tích tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ đổi 
tiền; dịch vụ chuyển tiền trên phạm vi toàn quốc và quốc tế, dịch vụ đầu tư tài chính, đánh 
giá tiền tệ, tư vấn tài chính; dịch vụ bảo lãnh tài chính, dịch vụ quỹ đầu tư; thuế mua tài 
chính, môi giới chứng khoán, cho thuê văn phòng, căn hộ, phòng ở (bất động sản), cho 
thuê bất động sản; môi giới và kinh doanh nhà đất, bất động sản, quản lý bất động sản; 
dịch vụ cung cấp thông tin và tư vân liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện, điện tử, viễn thông và thiết 
bị văn phòng; dịch vụ lắp đặt bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tinh; dịch vụ xây dựng; 
dịch vụ giám sát xây dựng, dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng công trình bao gồm cả công 
trình viễn thông; cho thuê thiết bị xây dựng; khai thác mỏ, dịch vụ giặt là; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa máy móc; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch 
vụ kể trên. 
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền 
hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình, dịch vụ internet (dịch vụ viễn thông của nhà 
cung cấp); dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) các phương tiện truyền thông để tổ 
chức hội nghị qua mạng không dây và có dây, cầu phát thanh truyền hình; dịch vụ truyền 
thông tin, hình ảnh qua mạng không dây và có dây; cho thuê thiết bị viễn thông, truyền 
dẫn vệ tinh; cho thuê đường truyền viễn thông; cung cấp các kênh viễn thông, truyền hình 
cho dịch vụ mua hàng từ xa; dịch vụ truyền thông tin, dữ liệu điện tử, các nội dung đa 
phương tiện, băng hình, phim, tranh vẽ, ảnh chụp, các hình ảnh, văn bản trò chơi, thông 
tin chung, các băng âm thanh và các thông tin khác qua máy tính, qua hệ thống mạng viễn 
thông, truyền hình, qua vệ tinh; truyền phát chương trình phát thanh và truyền hình dưới 
dạng kỹ thuật số lên hệ thống máy tính toàn cầu; dịch vụ thông tin liên lạc bằng điện thoạị 
hoặc mạng internet; dịch vụ truyền hình cáp, cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ hội 
nghị truyền hình, dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; cho thuê phương tiện vận tải, dịch vụ chuyển phát hàng hoá, 
bưu phẩm, bưu kiện, thư tín, dịch vụ giao báo, tạp chí, dịch vụ đóng gói và bốc dỡ hàng 
hóa; dịch vụ kho bãi; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; đại lý bán vé máy bay; đặt chỗ 
cho các chuyến du lịch; môi giới vận tải; bãi đỗ xe; phân phối năng lượng; chuyển phát 
hoa, thông tin về giao thông; cho thuê hệ thống định vị, dẫn đường; dịch vụ cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo, dịch vụ giải trí, cung cấp tiện ích giải trí cụ thể là 
website có chứa đựng các viđêô âm thanh, hình ảnh, phim và các ứng dụng đa phương tiện 
khác cho mục đích giáo dục, giải trí; cung cấp tiện ích giải trí cụ thể là website có chức 
năng cho phép người sử dụng tự xây dựng và chia sẻ nội dung bao gồm cả âm thanh, hình 
ảnh, dữ liệu thông qua internet, hoặc mạng truyền thông khác về các môn học, chủ đề 
khác nhau thuộc lĩnh vực giải trí, văn hóa, giáo dục, cung cấp các thông tin về các clip âm 
thanh hình ảnh phim và các ứng dụng phương tiện khác có mục đích giáo dục, giải trí; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được, tạp chí điện tử trực 
tuyến; xuất bản sách, báo điện tử trực tuyến, dịch thuật, tổ chức khóa học trực tuyến trên 
mạng; dịch vụ cho thuê phim, dịch vụ trường quay xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, 
lịch, các ấn phẩm văn hóa; cung cấp thông tin về giáo dục, đào tạo, thể thao, văn hóa và 
giải trí; dịch vụ giải trí trên các phương tiện truyền thông bao gồm truvền hình, internet, 
điện thoại, tổ chức hội nghị hội thảo chuyên đề; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, 
giải trí, tổ chức các chương trình thi đấu thể thao; tổ chức triển lãm nhằm mục đích giáo 
dục, văn hoá; giới thiệu phim; sản xuất phim (trừ phim quảng cáo) và các chương trình 
phát thanh và truyền hình, cung cấp trò chơi điện tử trực tuyến; dịch vụ xổ số; câu lạc bộ 
giải trí hoặc giáo dục, câu lạc bộ sứe khác; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 42: Cung cấp các ứng dụng cụ thể là phần mềm cho phép đưa thông tin, đăng tải 
(upload), tải về (download), chia sẻ âm thanh, hình ảnh, phim, ứng dụng đã phương tiện 
lên mạng internet và các phương tiện truyền thông khác (dịch vụ xửa nhà cung cấp các 
ứng dụng), số hóa tư liệu; chuyển đổi dữ liệu, tài liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; 
cho thuê không gian lưu trữ trên máy chủ; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cung 
cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không tải xuống được để chia sẻ âm thanh, hình 
ảnh, phim, các ứng dụng đa phương tiện khác thông qua mạng internet hoặc mạng truyền 
thông khác, thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm mềm máy tính và điện hoại di 
động; cài đặt phần mềm cho máy tính, điện thoại di động; bảo trì phần mềm máy tính, 
viễn thông, khôi phục dữ liệu máy tính; thiết kế trang web, tư vấn các giải pháp ứng dụng 
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kỹ thuật cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nghiên cứu dự án kỹ thuật, chuyển giao 
công nghệ tin học; dịch vụ kỹ thuật đo lường chất lượng thiết bị mạng và chất lượng dịch 
vụ viễn thông, tin học, tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê phần mềm 
máy tính; nghiên cứu kỹ thuật, thử nghiệm vật liệu; thăm dò địa chất, khoáng sản, khảo 
sát, thiết kế và lập dự án công trình bưu chính viễn thông; nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ mới; nghiên cứu và ứng 
dụng khoa học công nghệ vào việc tạo ra các vật liệu, thiết bị mới; lập trình máy tính và 
điện thoại đi động; điện toán đám mây; lưu trữ dữ liệu điện tử, cung cấp phần mềm như 
một dịch vụ (SaaS), dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể 
trên. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho 
thuê chỗ ở tạm thời; đặt chỗ ở tạm thời, nhà nghỉ du lịch; cho thuê phòng họp; dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán rượu; dịch vụ 
cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 44: Bệnh viện, phòng khám; nhà dưỡng bệnh; chăm sóc sức khỏe, dịch vụ trợ giúp 
y tế; dịch vụ y tế; vật lý trị liệu, thẩm mỹ viện, dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; câu lạc bộ gặp gỡ; cung cấp dịch vụ xã hội và 
thông tin trong lĩnh vực phát triển cá nhân như tự hoàn thiện bản thân, từ thiện và các dịch 
vụ vì cộng đồng; dịch vụ môi giới mua bán, trao đổi bản quyền các chương trình phát 
thanh truyền hình (môi giới quyền SHTT), dịch vụ li xăng các đối tượng của quyền sở hữu 
trí tuệ; tư vấn về an ninh; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ 
kể trên. 

 

 
(210) 4-2016-09472 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; văn phòng phẩm; phong bì; tập giấy viết nhỏ; giấy ghi nhớ; ấn phẩm (sản 

phẩm in); lịch; tạp chí; sách hướng dẫn du lịch bỏ tủ; bưu thiếp; tập anbom; sách lịch; 
giấy gói quà; sổ tay; ảnh chụp; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng 
gỗ); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này). 

 
Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da hoặc giả da như cặp, túi, ba lô, túi du lịch, va li, ví; vật 
liệu giả da; bao để móc chìa khóa; «.  

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón (không thuộc các nhóm khác); găng tay (trang 
phục); khăn quàng; áo mưa; thắt lưng (trang phục); váy. 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đặt hàng qua thư hoặc đặt hàng trực 
tuyến, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bách 
hóa (tất cả liên quan đến các hàng hóa bao gồm thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ 
thông tin, thiết bị điện tử dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi thư, 
thông tin và dữ liệu thiết bị chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng, thiết bị truyền hình và internet, thiết bị điều khiển tự động bằng âm thanh và hình 
ảnh, máy tính, điện thoại, thiết bị ngoại vi dùng với máy tính, phần mềm máy vi tính, đĩa 
CD, VCD, đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính, sách điện tử và báo 
điện tử, băng, đĩa đã ghi sẵn chứa đựng âm thanh, hình ảnh, phim, các chương trình 
truyền hình, chương trình vui chơi và giải trí khác; chất đế tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt là, chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa; 
tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng; thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu 
nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh; giấy, bìa cứng, hộp làm 
bằng bìa cứng, hộp bìa cứng (các-tông) đựng hàng, thẻ treo hàng bằng bìa cứng; ấn phẩm 
in, cụ thể là, tạp chí, báo, sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm; chất dính dùng cho văn phòng 
phẩm hoặc mục đích gia dụng; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy in sẵn trong lĩnh vực thiết 
kế nội thất, quy hoạch nhà bếp, vật liệu đóng gói bằng chất dẻo, cụ thể là, túi bằng chất 
dẻo dùng để bao gói, vật liệu gói bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói, catalô, ấn 
phẩm định kỳ, đồ da hoặc đồ giả da, cụ thể là, da để đánh bóng, quần áo giả da, quần áo 
da, vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, da giả, vật liệu giả da, tấm phủ đồ đạc 
bằng da, hộp bằng da hoặc giả da; vải và hàng dệt, vải dệt dùng trong sản xuất đồ đạc, 
rèm, chăn và gối, đồ phủ giường và bàn, khăn trải giường, vỏ gối, mÒn bông, tấm phủ 
giường và màn; đồ nội thất (đồ đạc trong nhà); đồ làm từ da hoặc giả da, bao gồm túi, túi 
xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ túi, ô và dù; đồ thủy tinh đựng 
đồ uống, bát đĩa bằng thủy tinh và đồ nấu ăn bằng thủy tinh; ấm pha cà phê (không dùng 
điện), bộ đồ uống trà (không làm bằng kim loại quý); dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho 
mục đích gia dụng hoặc nhà bếp, lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông), vật liệu 
làm bàn chải; vật dụng để làm sạch, bùi nhùi thép để làm sạch, thủy tinh/kính thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ thủy tinh/kính dùng trong xây dựng), quần áo, giày dép, mù nón, bít 
tất, tạp dề (trang phục), khăn quàng cổ; trò chơi và đồ chơi, dụng cụ tập thể dục và thể 
thao; đồ trang hoàng và trang trí cho cây nô-en, thú nhồi bông đồ chơi, xe tải đồ chơi, đồ 
chơi để cưỡi, lều đồ chơi cho trẻ em và gạch đồ chơi, cái đu cho trẻ em, ngựa gỗ bập bênh, 
túi lưới, diều; cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá ăn, 
kem lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món ăn có thành phần chính từ mì hoặc 
gạo, dưới dạng bánh xăng-đuých và sa lát, cụ thể là bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp 
nhân), món sa lát mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ 
cốc hoặc hạt ngũ cốc, bánh quy, bánh quy dạng thanh, bánh quy giòn, sôcôla và thực 
phẩm ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla, mật ong, mù tạc, giấm ăn, xốt (gia vị) nước 
xốt cho sa lát, nước chấm cho sa lát, gia vị; bia, nước khoáng và nước uống có ga và đồ 
uống không cồn khác, đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn, nước ép trái cây, si rô 
và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống; đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh; đồ đạc 
trong nhà hoặc đồ đạc dùng trong văn phòng bằng gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, 
ngà voi, xương cá voi, vỏ sò hổ phách, xà cừ, đất sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả 
các nguyên liệu trên, hoặc làm bằng chất dẻo); dịch vụ đặt mua báo cho người khác, dịch 
vụ tóm lược tin tức; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ 
đăng ký thuê bao viễn thông, truyền hình cho người khác, hệ thống hóa thông tin vào cơ 
sở dữ liệu máy tính; quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ, tổ chức hội chợ, triển lãm, nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; thăm dò dư luận, dịch vụ cung cấp thông tin thống kê, dịch vụ bán đấu giá và 
điều khiển việc bán đấu giá; dịch vụ khuyến mãi và phát quà quảng cáo cho các công ty 
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khác, cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch vụ điều hành kinh 
doanh, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ điều hành các trang mạng mua bán hàng hóa 
(dịch vụ trực tuyến); nhượng quyền thương mại và dịch vụ quản lý chuỗi cửa hàng nhượng 
quyền thương mại; dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR); dịch vụ điều tra và nghiên 
cứu thị trường; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại; dịch vụ quản trị nhân sự, dịch 
vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; câu lạc bộ gặp gỡ; cung cấp dịch vụ xã hội và 
thông tin trong lĩnh vực phát triển cá nhân như tự hoàn thiện bản thân, từ thiện và các dịch 
vụ vì cộng đồng, dịch vụ môi giới mua bán, trao đổi bản quyền các chương trình phát 
thanh, truyền hình (môi giới quyền SHTT), dịch vụ li xăng các đối tượng của quyền sở 
hữu trí tuệ; tư vấn về an ninh, dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch 
vụ kể trên. 

 

 
(210) 4-2016-09473 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội 

(Viettel)  (VN) 
Số 1, Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; văn phòng phẩm; phong bì; tập giấy viết nhỏ; giấy ghi nhớ; ấn phẩm (sản 

phẩm in); lịch; tạp chí; sách hướng dẫn du lịch bỏ tủ; bưu thiếp; tập anbom; sách lịch; 
giấy gói quà; sổ tay; ảnh chụp; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng 
gỗ); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này). 

 
Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da hoặc giả da như cặp, túi, ba lô, túi du lịch, va li, ví; vật 
liệu giả da; bao để móc chìa khóa; «. 

 
Nhóm 25: Quần áo, giầy dép, mũ nón (không thuộc các nhóm khác); găng tay (trang 
phục); khăn quàng; áo mưa; thắt lưng (trang phục); váy. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ, dịch vụ đặt hàng qua thư hoặc đặt hàng trực 
tuyến, dịch vụ cửa hàng bán lẻ, dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến, dịch vụ cửa hàng bách 
hóa (tất cả liên quan đến các hàng hóa bao gồm thiết bị viễn thông, thiết bị công nghệ 
thông tin, thiết bị điện tử dùng để ghi, truyền, nhận, sao, lưu, hiện hình và lưu tin, gửi thư, 
thông tin và dữ liệu thiết bị chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng, thiết bị truyền hình và internet, thiết bị điều khiển tự động bằng âm thanh và hình 
ảnh, máy tính, điện thoại, thiết bị ngoại vi dùng với máy tính, phần mềm máy vi tính, đĩa 
CD, VCD, đầu máy và đĩa dùng cho trò chơi điện tử trên máy vi tính, sách điện tử và báo 
điện tử, băng, đĩa đã ghi sẵn chứa đựng âm thanh, hình ảnh, phim, các chương trình 
truyền hình, chương trình vui chơi và giải trí khác; chất để tẩy trắng và các chất khác 
dùng để giặt là, chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa; 
tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng; thiết bị chiếu sáng, sưởi ấm, nấu 
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nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và thiết bị vệ sinh; giấy, bìa cứng, hộp làm 
bằng bìa cứng, hộp bìa cứng (các-tông) đựng hàng, thẻ treo hàng bằng bìa cứng; ấn phẩm 
in, cụ thể là, tạp chí, báo, sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm; chất dính dùng cho văn phòng 
phẩm hoặc mục đích gia dụng; tài liệu hướng dẫn và giảng dạy in sẵn trong lĩnh vực thiết 
kế nội thất, quy hoạch nhà bếp, vật liệu đóng gói bằng chất dẻo, cụ thể là, túi bằng chất 
dẻo dùng để bao gói, vật liệu gói bằng chất dẻo dùng để bọc hoặc đóng gói, catalô, ấn 
phẩm định kỳ, đồ da hoặc đồ giả da, cụ thể là, da để đánh bóng, quần áo giả da, quần áo 
da, vật trang trí bằng da thuộc dùng cho đồ đạc, da giả, vật liệu giả da, tấm phủ đồ đạc 
bằng da, hộp bằng da hoặc giả da; vải và hàng dệt, vải dệt dùng trong sản xuất đồ đạc, 
rèm, chăn và gối, đồ phủ giường và bàn, khăn trải giường, vỏ gối, mÒn bông, tấm phủ 
giường và màn; đồ nội thất (đồ đạc trong nhà); đồ làm từ da hoặc giả da, bao gồm túi, túi 
xách to đi mua hàng, va li (hành lý), túi du lịch, ví và ví bỏ túi, ô và dù; đồ thủy tinh đựng 
đồ uống, bát đĩa bằng thủy tinh và đồ nấu ăn bằng thủy tinh; ấm pha cà phê (không dùng 
điện), bộ đồ uống trà (không làm bằng kim loại quý); dụng cụ và đồ chứa đựng dùng cho 
mục đích gia dụng hoặc nhà bếp, lược và bọt biển; bàn chải (không kể bút lông), vật liệu 
làm bàn chải; vật dụng để làm sạch, bùi nhùi thép để làm sạch, thủy tinh/kính thô hoặc 
bán thành phẩm (trừ thủy tinh/kính dùng trong xây dựng), quần áo, giày dép, mũ nón, bít 
tất, tạp dề (trang phục), khăn quàng cổ; trò chơi và đồ chơi, dụng cụ tập thể dục và thể 
thao; đồ trang hoàng và trang trí cho cây nô-en, thú nhồi bông đồ chơi, xe tải đồ chơi, đồ 
chơi để cưỡi, lều đồ chơi cho trẻ em và gạch đồ chơi, cái đu cho trẻ em, ngựa gỗ bập bênh, 
túi lưới, diều; cà phê, chè (trà), ca cao, đường, bánh mỳ, bánh ngọt và bánh kẹo, đá ăn, 
kem lạnh, sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), món ăn có thành phần chính từ mì hoặc 
gạo, dưới dạng bánh xăng-đuých và sa lát, cụ thể là bánh xăng-đuých (bánh mỳ kẹp 
nhân), món sa lát mì; thực phẩm ăn nhanh có thành phần chính từ hoặc chứa bột mỳ, ngũ 
cốc hoặc hạt ngũ cốc, bánh quy, bánh quy dạng thanh, bánh quy giòn, sôcôla và thực 
phẩm ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở sôcôla, mật ong, mù tạc, giấm ăn, xốt (gia vị) nước 
xốt cho sa lát, nước chấm cho sa lát, gia vị; bia, nước khoáng và nước uống có ga và đồ 
uống không cồn khác, đồ uống làm từ nước ép trái cây không cồn, nước ép trái cây, si rô 
và các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống; đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh; đồ đạc 
trong nhà hoặc đồ đạc dùng trong văn phòng bằng gỗ, li-e, lau sậy, cói, liễu, sừng, xương, 
ngà voi, xương cá voi, vỏ sò hổ phách, xà cừ, đất sét trắng và chất liệu thay thế cho tất cả 
các nguyên liệu trên, hoặc làm bằng chất dẻo); dịch vụ đặt mua báo cho người khác, dịch 
vụ tóm lược tin tức; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ 
đăng ký thuê bao viễn thông, truyền hình cho người khác, hệ thống hóa thông tin vào cơ 
sở dữ liệu máy tính; quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ, tổ chức hội chợ, triển lãm, nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; thăm dò dư luận, dịch vụ cung cấp thông tin thống kê, dịch vụ bán đấu giá và 
điều khiển việc bán đấu giá; dịch vụ khuyến mãi và phát quà quảng cáo cho các công ty 
khác, cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch vụ điều hành kinh 
doanh, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh, dịch vụ điều hành các trang mạng mua bán hàng hóa 
(dịch vụ trực tuyến); nhượng quyền thương mại và dịch vụ quản lý chuỗi cửa hàng nhượng 
quyền thương mại; dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR); dịch vụ điều tra và nghiên 
cứu thị trường; hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại; dịch vụ quản trị nhân sự, dịch 
vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến; câu lạc bộ gặp gỡ; cung cấp dịch vụ xã hội và 

thông tin trong lĩnh vực phát triển cá nhân như tự hoàn thiện bản thân, từ thiện và các dịch 

vụ vì cộng đồng, dịch vụ môi giới mua bán, trao đổi bản quyền các chương trình phát 

thanh, truyền hình (môi giới quyền SHTT), dịch vụ li xăng các đối tượng của quyền sở 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1514 

hữu trí tuệ; tư vấn về an ninh, dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch 

vụ kể trên. 
 

 
(210) 4-2016-09474 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 2.1.1; A25.7.2 

(591) Vàng, đen, ghi, xám 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Trâm Thông   (VN) 
Số 115 Lý Thường Kiệt, phường Quang 

Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại rượu.  
 

 
(210) 4-2016-09476 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as Sharp Corporation)  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 

545-8522, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh có hình dạng người máy; điện thoại thông minh; điện 

thoại di động có hình dạng người máy; điện thoại di động; giá đỡ để bàn cho điện thoại 

thông minh có hình dạng người máy và cho đồ chơi có hình dạng người máy với chức 

năng của điện thoại thông minh để kết nối với đầu sạc; bao, hộp đựng điện thoại thông 

minh có hình dạng người máy, đồ chơi có hình dạng người máy với chức năng của điện 

thoại thông minh và điện thoại di động (loại có quai, dây đeo móc); túi đựng dùng điện 

thoại thông minh có dạng hình người máy, đồ chơi có dạng hình người máy với chức năng 

của điện thoại thông minh và điện thoại di động (loại túi có dây rút); chi tiết để thay đổi 

ngoại hình của điện thoại thông minh có hình dạng người máy và đồ chơi có hình dạng 

người máy với chức năng của điện thoại thông minh (bằng cách thay thế các bộ phận ở 

ngực và tai, thì sẽ thay đổi ngoại hình của các sản phẩm trên).  

 

Nhóm 18: Túi; túi xách tay; túi du lịch; vali. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi có hình dạng người máy với chức năng của điện thoại thông minh; đồ 

chơi có hình dạng người máy với chức năng của điện thoại di động; đồ chơi có hình dạng 

người máy; đồ chơi.  
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(210) 4-2016-09477 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xám 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ kỹ thuật Phúc Tín  
(VN) 
5 Phan Xích Long, phường 02, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị y tế, thiết bị điện, máy phát điện, phần mềm máy tính; môi 

giới thương mại; đấu giá.  
 

 
(210) 4-2016-09478 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty cổ phần VINACAM  
(VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho đất, phân hữu cơ, phân vi sinh. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và gia cầm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, phân hữu cơ, phân vi sinh, rượu, bia, nước giải khát, hàng 

lương thực, thực phẩm, hàng nông- lâm- thủy- hải sản, thức ăn chăn nuôi, bao bì, vật liệu 

xây dựng, môi giới thương mại, đại lý mua bán xăng dầu.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán nhà ở, cho thuê văn phòng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, san lấp mặt 

bằng.  
 

Nhóm 39: Môi giới vận tải, dịch vụ giao nhận và xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng 

hóa; vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy, cho thuê kho bãi.  
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(210) 4-2016-09479 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.23; A26.11.8 

(731) Vũ Văn Nhương  (VN) 
389/23 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc cụ thể như: bơm dầu cho phanh (con heo dầu); bơm dầu; 

pít tông hoãn xung. 
 

 
(210) 4-2016-09480 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Vũ Văn Nhương   (VN) 
389/23 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 07: Bộ phận của máy móc cụ thể như: bơm dầu cho phanh (con heo dầu); bơm dầu; 

pít tông hoãn xung. 

 

Nhóm 12: Phụ tùng xe cụ thể như khớp nối xe cộ, má phanh, giảm xóc; phanh xe. 
 

 
(210) 4-2016-09483 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược Hậu 
Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 

Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-09484 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-09485 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-09486 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang   (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2016-09487 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) KAV HARDWARE INTERNATIONAL 

CO., LIMITED   (HK) 
Flat/RM 01, 21/F Prosper Commercial 
Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 06: Thanh ray bằng kim loại; xích bằng kim loại; mắt xích bằng kim loại; ròng rọc 
cửa sổ trượt; bản lề bằng kim loại; con lăn bằng kim loại của cửa trượt; phụ kiện gá lắp 
bằng kim loại cho đồ đạc; đồ ngũ kim bằng kim loại [vật liệu nhỏ]; phụ kiện gá lắp bằng 
kim loại cho xây dựng; khoá bằng kim loại, ngoại trừ khoá điện.  

 

 
(210) 4-2016-09488 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.9 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Thị Ngà  (VN) 
Xóm 7B, Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Phòng tập thể dục thể thao.  

 

 
(210) 4-2016-09490 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Lukas Toàn Cầu  (VN) 
Số 32 ngách 175, ngõ 467, đường Lĩnh 
Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường; bột bả.  
 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán các sản phẩm sau: sơn, sơn lót, sơn phủ, sơn 
chống gỉ, sơn diệt khuẩn, sơn chịu lửa. 

 

 
(210) 4-2016-09491 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; A26.3.6 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trí Phát  (VN) 
15, đường Đồng Khởi, KP.6, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 28: Găng tay thể thao, vật dụng bảo vệ ống chân (phụ kiện thể thao). 
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(210) 4-2016-09492 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Xám, xanh dương, xanh lá cây 

(731) HUBERT OLIVIER ROBERT  (FR) 

Bat F, Le Sirius, 50 Avenue Du Val 

Fleuri, 06800 Cagnes Sur Mer, Pháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH TRUST LINK (TRUST 

LINK CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tuyển dụng nhân sự. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2016-09493 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Xám, xanh dương, xanh lá cây 

(731) HUBERT OLIVIER ROBERT   (FR) 

Bat F, Le Sirius, 50 Avenue Du Val 

Fleuri, 06800 Cagnes Sur Mer, Pháp  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH TRUST LINK (TRUST 

LINK CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tuyển dụng nhân sự.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 
 

 
(210) 4-2016-09494 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; A1.1.5 

(591) Đỏ, xanh da trời, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Momiji Việt Nam  
(VN) 
Số 46 ngõ 117, đường Trần Cung, 

phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo ngoại ngữ. 
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(210) 4-2016-09495 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.1.1 

(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển Lâm Thiên Phát  (VN) 
Thôn Trung Thượng, xã Đại Hùng, 

huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe cộ chạy bằng điện; xe máy điện (xe cộ); xe đạp điện.  
 

 
(210) 4-2016-09496 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Viết Vĩnh  (VN) 
Đội 14, thôn 5, xã Quảng Bị, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bộ lọc nước uống, thiết bị lọc nước uống; bình lọc nước uống; thiết bị và máy 

móc để làm sạch nước. 

 

Nhóm 35: Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm sau: bộ lọc nước uống, thiết bị 

lọc nước uống, bình lọc nước uống, thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 
 

 
(210) 4-2016-09497 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện gia 
dụng Tài Phát  (VN) 
Tổ 3, khu dân cư Vọng Hải (tại nhà ông 

Bùi Xuân Thanh), phường Hưng Đạo, 

quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp nấu; dụng cụ nấu nướng dùng điện; máy lọc nước; đèn điện; quạt điện; 

bình đun nước nóng (dùng điện). 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nấu ăn không dùng điện; bộ nồi nấu không dùng điện; bình đun nước 

nóng [không làm nóng bằng điện]. 
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(210) 4-2016-09498 (220) 07.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần cà phê 
Mocha Việt Nam  (VN) 
Số 182, phố Lò Đúc, phường Đống Mác, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hạt; cà phê rang xay; cà phê nhân; nước uống trên cơ sở cà phê.  

 

Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống, kinh doanh quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-09499 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20 

(591) Vàng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ten Group  
(VN) 
56 đường 3122 Phạm Thế Hiển, phường 

7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang 

web; lập trình máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-09500 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A24.15.7; A26.3.5; 26.5.1 

(591) Đỏ, nâu, trắng 

(731) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  
(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng.  
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(210) 4-2016-09501 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH hoá sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng.  
 

 
(210) 4-2016-09502 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Pharvina   (VN) 
Số 11D, khu GĐ Tổng Cục 2, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa rửa mặt; sữa tắm; kem tắm trắng; mặt nạ trang điểm; dầu gội 

đầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi: dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho 
người, thực phẩm chức năng, thiết bị, vật tư y tế, mỹ phẩm, sữa rửa mặt, sữa tắm, kem tắm 
trắng, mặt nạ trang điểm, dầu gội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-09503 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Pharvina   (VN) 
Số 11D, khu GĐ Tổng Cục 2, phường 
Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-09504 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phim cách nhiệt 
và trang trí Nhà Xanh  (VN) 
76/80 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Phim cách nhiệt, phim chống nắng cho ô tô và nhà kính.  

 

 
(210) 4-2016-09505 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.19; 26.1.1; 26.1.6; 25.7.25 
(591) Hồng nhạt, vàng, đỏ, trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nhật Huy  
(VN) 
Thửa đất số 315, tờ Bản đồ 32, khu phố 
Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo và bánh snack. 

 

 
(210) 4-2016-09506 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15 (540) 

  

(731) Phạm Văn Toán   (VN) 
Số nhà 859, đường Quang Trung, tổ Dân 
phố số 7, phường Phú La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: vòi hoa sen; chậu rửa mặt (gắn cố định); thiết bị lọc nước; 

chậu rửa bằng i-nốc dùng cho nhà bếp; bình nóng lạnh dùng điện hoặc dùng ga; máy nước 
nóng sử dụng năng lượng mặt trời.  

 

 
(210) 4-2016-09507 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH APOLAT LEGAL  
(VN) 
131/1A4 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn và đại diện về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư 
vấn về bản quyền tác giả; dịch vụ tranh tụng.  

 

 
(210) 4-2016-09508 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH APOLAT LEGAL  
(VN) 
131/1A4 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp lý; dịch vụ tư vấn và đại diện về sở hữu trí tuệ; dịch vụ tư 

vấn về bản quyền tác giả; dịch vụ tranh tụng.  
 

 
(210) 4-2016-09509 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Lộc.  (VN) 
2C7/10 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2016-09510 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 5.13.1; 26.1.1; A25.1.19 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Mỹ Phẩm A.Z   (VN) 
4412/9A Nguyễn Cửa Phú, khu phố 4, 
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem rửa mặt (mỹ phẩm); kem bôi mặt (mỹ phẩm); sữa tắm (mỹ 

phẩm); nước hoa (mỹ phẩm); mặt nạ dưỡng da.  
 

 
(210) 4-2016-09511 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Phan Thị Ngọc Thuý  (VN) 
Số 10/2B Lầu 2 đường Lão Tử, phường 
11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán tóc giả, tóc tơ, tóc kẹp, tóc búi, tóc mái, phụ kiện cho tóc như kẹp, 
cài, lưới trùm tóc.  

 

 
(210) 4-2016-09512 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 

CO., LTD  (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2016-09513 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) PHARMAMATE INTERNATIONAL 

CO., LTD   (KR) 
2F Poongin Bldg, 359-6 Yangjae-dong, 
Seocho-gu, Seoul, Korea   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 

 
(210) 4-2016-09514 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Hóa chất dược 

phẩm Châu Ngọc   (VN) 
Số 50, đường số 10, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-09515 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Vũ Quang Hiền  (VN) 

Số 2 ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-09516 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) ATISAV PHARMA UNIPESSOAL 

LDA.   (PT) 
Rua EmÝdio Gomes da Silva, no 193, 7o 
Dt. 4450-605 Leca da Palmeira, Portugal 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 

 
(210) 4-2016-09517 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Kem, cam, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH TM DV May Tiến 
Anh  (VN) 
55/26 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn. 

 

 
(210) 4-2016-09518 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A2.5.22; A2.5.23; 26.4.4 
(591) Xanh, vàng, trắng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV May Tiến 
Anh  (VN) 
55/26 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  

 

 
(210) 4-2016-09519 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Nguyễn Phi Long  (VN) 
22/34 đường 42, KP8, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị nhà bếp, phòng tắm; bồn rửa chén bằng inox; vòi nước; vòi 
sen; bếp nấu bằng điện và ga; máy hút mùi.  

 

 
(210) 4-2016-09520 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; A5.3.15; 26.3.23 
(591) Xanh lá mạ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Hào  (VN) 
Thôn Phước Tân 4, xã Eakuăng, huyện 
Kr«ngp¨k, tỉnh §¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ (thực phẩm chức năng).  
 

Nhóm 30: Bột nghệ (gia vị), bột đậu, bột yến mạch, bột sắn, bột ngô.   
 

Nhóm 35: Mua bán tinh bột nghệ, rau củ quả tươi (chưa qua chế biến).  
 

 
(210) 4-2016-09521 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngọc Phương   (VN) 
Số 97 Hàng Đào, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống.  

 

 
(210) 4-2016-09522 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.2; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngọc Phương   (VN) 
Số 97 Hàng Đào, phường Hàng Bạc, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-09524 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MASTELLONE HNOS. S.A.  (AR) 

Alte. Brown 957, General RodrÝguez, 
Buenos Aires, Argentina  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, pho mát và sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-09525 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) MARICO LIMITED  (IN) 

7th Floor, Grande Palladium, 175, CST 

Road, Kalina Santacruz (E), Mumbai 
400098, India 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm; 
nước hoa; nước thơm; dầu gội đầu; xà phòng; chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động 

sản xuất và không dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 29: Nước mắm.  

 

Nhóm 30: Gia vị; tương (xốt đậu nành).  
 

 
(210) 4-2016-09526 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 21.1.17; 26.1.1; 15.1.13 

(591) Trắng, xanh lá mạ đậm, xanh lá mạ nhạt, 
hồng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Nhân  (VN) 
65/1 khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, 

quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa (trà là thành phần chủ yếu). 

 

 
(210) 4-2016-09527 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đăng Nhật  (VN) 
77B Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
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(210) 4-2016-09528 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại C-F 
Phúc Thịnh  (VN) 
Hẻm 440 Nguyễn Công Phương, phường 
Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-09529 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
quốc tế Lamcala  (VN) 
42 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 

 
(210) 4-2016-09530 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 18.1.1; A18.1.2 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

da trời, vàng, hồng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Câu Lạc Bộ Trái 
Cây  (VN) 
31 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Quả mọng; trái cây tươi; trái cây có múi; quả tươi. 

 

(210) 4-2016-09531 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.3.1; 4.3.5 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH EMICHAT  (VN) 
Lầu 1 tòa nhà G House,25/7 Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính; phần mềm máy vi tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống 
được). 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ giao hàng; môi giới vận tải; môi giới vận 
chuyển hàng hóa; đóng gói hàng hóa. 

 

 
(210) 4-2016-09532 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.3.1; 26.15.3 
(591) Đỏ, cam, xanh lá, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất sơn công nghiệp 
Đăng Huy  (VN) 
ấp Nhơn Hòa 2, xã Đức Hòa Thượng, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn, bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2016-09533 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.15; 18.2.1; 26.2.7 
(591) Cam, đỏ cam, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  

(VN) 
Tầng 8, tòa nhà ngân hàng Nam ¸, 201-
203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy tính; điện thoại; máy nghe 

nhạc MP3; điện thoại dùng thẻ; máy tính xách tay; máy tính xách tay có thêm tính năng 
của điện thoại di động; máy tính xách tay loại nhỏ; điện thoại có chức năng truyền hình 
ảnh; máy tính bảng; thiết bị có công nghệ giao tiếp trường gần cụ thể là: điện thoại di 
động và điện thoại thông minh; thiết bị ngoại vi có thể mang đi dược dùng cho điện thoại 
di động, điện thoại di động mang đi được, điện thoại thông minh dưới hình thức một chiếc 
đồng hồ, điện thoại di động dưới hình thức một chiếc đồng hồ đeo tay; thiết bị điện tử kỹ 
thuật số đeo tay có dạng giống như một đồng hồ đeo tay; điện thoại thông minh có hình 
dáng đồng hồ đeo tay; thiết bị di động có hình dáng dây đồng hồ đeo tay; thiết bị ti vi 
thông minh; thiết bị bật tắt đèn, quạt, lò vi sóng, máy lạnh cảm ứng điều khiển từ xa; thiết 
bị truyền phát tín hiệu không dây; thiết bị công tắc điều khiển từ xa; thiết bị mở rộng 
mạng hệ thống SmartHome; thiết bị kết nối trung tâm hệ thống SmartHome; loa, bộ 
khuyếch đại âm thanh (ampli); máy in dùng cho máy tính; máy sao chụp (photocopy); 
máy fax; máy vi tính; máy tính cá nhân dạng sổ ghi; máy điện thoại để bàn; máy chiếu 
hình; màn hiển thị hình ảnh; máy thu hình; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính. 
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Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, máy tính, linh kiện máy vi 
tính, linh kiện điện tử cụ thể là: điện trở, cuộn cảm, tụ điện, điện trở chuyển, đèn hiệu 
ứng, mạch tích hợp, bộ cảm biến, ống dẫn sóng, cáp dẫn sóng, dây dẫn, nguồn xoay 
chiều, đèn chỉ thị, vi mạch, điện cực; điện thoại, tổng đài điện thoại, máy điều hòa nhiệt 
độ; đại lý ký gửi hàng hóa bao gồm: các sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, phần 
cứng máy tính, máy vi tính, linh kiện máy vi tính, linh kiện điện tử, tổng đài điện thoại, 
máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy in, máy fax, máy scan, loa, bộ khuyếch đại âm thanh 
(ampli), máy in dựng cho máy tính, máy sao chụp (photocopy), máy tính xách tay, máy 
tính cá nhân dạng sổ ghi, máy điện thoại để bàn, máy điện thoại di động, máy chiếu hình, 
màn hiển thị hình ảnh, máy thu hình; quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục 
đích thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại.  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy vi tính; tổng đài điện 
thoại; điều hòa nhiệt độ.  

 

 
(210) 4-2016-09534 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.15; 18.2.1; 26.2.7 
(591) Cam, đỏ cam, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  

(VN) 
Tầng 8, tòa nhà ngân hàng Nam ¸, 201-
203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy tính; điện thoại; máy nghe 

nhạc MP3; điện thoại dùng thẻ; máy tính xách tay; máy tính xách tay có thêm tính năng 
của điện thoại di động; máy tính xách tay loại nhỏ; điện thoại có chức năng truyền hình 
ảnh; máy tính bảng; thiết bị có công nghệ giao tiếp trường gần cụ thể là: điện thoại di 
động và điện thoại thông minh; thiết bị ngoại vi có thể mang đi được dùng cho điện thoại 
di động, điện thoại di động mang đi được, điện thoai thông minh dưới hình thức một chiếc 
đồng hồ, điện thoại di động dưới hình thức một chiếc đồng hồ đeo tay; thiết bị điện tử kỹ 
thuật số đeo tay có dạng giống như một đồng hồ đeo tay; điện thoại thông minh có hình 
dáng đồng hồ đeo tay; thiết bị di động có hình dáng dây đồng hồ đeo tay; thiết bị ti vi 
thông minh; thiết bị bật tắt đèn, quạt, lò vi sóng, máy lạnh cảm ứng điều khiển từ xa; thiết 
bị truyền phát tín hiệu không dây; thiết bị công tắc điều khiển từ xa; thiết bị mở rộng 
mạng hệ thống SmartHome; thiết bị kết nối trung tâm hệ thống SmartHome; loa, bộ 
khuyếch đại âm thanh (ampli); máy in dùng cho máy tính; máy sao chụp (photocopy); 
máy fax; máy vi tính; máy tính cá nhân dạng sổ ghi; máy điện thoại để bàn; máy chiếu 
hình; màn hiển thị hình ảnh; máy thu hình; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, máy tính, linh kiện máy vi 
tính, linh kiện điện tử cụ thể là: điện trở, cuộn cảm, tụ điện, điện trở chuyển, đèn hiệu 
ứng, mạch tích hợp, bộ cảm biến, ống dẫn sóng, cáp dẫn sóng, dây dẫn, nguồn xoay 
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chiều, đèn chỉ thị, vi mạch, điện cực; điện thoại, tổng đài điện thoại, máy điều hòa nhiệt 
độ; đại lý ký gửi hàng hóa bao gồm: các sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, phần 
cứng máy tính, máy vi tính, linh kiện máy vi tính, linh kiện điện tử, tổng đài điện thoại, 
máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy in, máy fax, máy scan, loa, bộ khuyếch đại âm thanh 
(ampli), máy in dựng cho máy tính, máy sao chụp (photocopy), máy tính xách tay, máy 
tính cá nhân dạng sổ ghi, máy điện thoại để bàn, máy điện thoại di động, máy chiếu hình, 
màn hiển thị hình ảnh, máy thu hình; quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục 
đích thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại.  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy vi tính; tổng đài điện 
thoại; điều hòa nhiệt độ.   

 

 
(210) 4-2016-09535 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 18.2.1; 26.15.15; 26.2.7 
(591) Cam, đỏ cam, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần Thế Giới Số  

(VN) 
Tầng 8, tòa nhà ngân hàng Nam ¸, 201-
203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; máy tính; điện thoại; máy nghe 

nhạc MP3; điện thoại dùng thẻ; máy tính xách tay; máy tính xách tay có thêm tính năng 
của điện thoại di động; máy tính xách tay loại nhỏ; điện thoại có chức năng truyền hình 
ảnh; máy tính bảng; thiết bị có công nghệ giao tiếp trường gần cụ thể là: điện thoại di 
động và điện thoại thông minh; thiết bị ngoại vi có thể mang đi được dùng cho điện thoaị 
di động, điện thoại di động mang đi được, điện thoại thông minh dưới hình thức một chiếc 
đồng hồ, điện thoại di động dưới hình thức một chiếc đồng hồ đeo tay; thiết bị điện tử kỹ 
thuật số đeo tay có dạng giống như một đồng hồ đeo tay; điện thoại thông minh có hình 
dáng đồng hồ đeo tay; thiết bị di động có hình dáng dây đồng hồ đeo tay; thiết bị ti vi 
thông minh; thiết bị bật tắt đèn, quạt, lò vi sóng, máy lạnh cảm ứng điều khiển từ xa; thiết 
bị truyền phát tín hiệu không dây; thiết bị công tắc điều khiển từ xa; thiết bị mở rộng 
mạng hệ thống SmartHome; thiết bị kết nối trung tâm hệ thống SmartHome; loa, bộ 
khuyếch đại âm thanh (ampli); máy in dùng cho máy tính; máy sao chụp (photocopy); 
máy fax; máy vi tính; máy tính cá nhân dạng sổ ghi; máy điện thoại để bàn; máy chiếu 
hình; màn hiển thị hình ảnh; máy thu hình; phần mềm máy tính; phần cứng máy tính. 

 
Nhóm 35: Mua bán sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, máy tính, linh kiện máy vi 
tính, linh kiện điện tử cụ thể là: điện trở, cuộn cảm, tụ điện, điện trở chuyển, đèn hiệu 
ứng, mạch tích hợp, bộ cảm biến, ống dẫn sóng, cáp dẫn sóng, dây dẫn, nguồn xoay 
chiều, đèn chỉ thị, vi mạch, điện cực; điện thoại, tổng đài điện thoại, máy điều hòa nhiệt 
độ; đại lý ký gửi hàng hóa bao gồm: các sản phẩm công nghệ phần mềm máy tính, phần 
cứng máy tính, máy vi tính, linh kiện máy vi tính, linh kiện điện tử, tổng đài điện thoại, 
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máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy in, máy fax, máy scan, loa, bộ khuyếch đại âm thanh 
(ampli), máy in dùng cho máy tính, máy sao chụp (photocopy), máy tính xách tay, máy 
tính cá nhân dạng sổ ghi, máy điện thoại để bàn, máy điện thoại di động, máy chiếu hình, 
màn hiển thị hình ảnh, máy thu hình; quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện nhằm mục 
đích thương mại; tổ chức hội chợ triển lãm nhằm mục đích thương mại. 

 

Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; mua bán bất động sản.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống máy vi tính; tổng đài điện 
thoại; điều hòa nhiệt độ.   

 

 
(210) 4-2016-09536 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Tuyền   (VN)
293-295 Võ Văn Ngân, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, mũ (nón), dây nịt (thắt lưng), bóp (ví).  
 

 
(210) 4-2016-09537 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.1.1; 26.1.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thanh Tuyền   (VN)
293-295 Võ Văn Ngân, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, túi xách, mũ (nón), dây nịt (thắt lưng), bóp (ví).  

 

 
(210) 4-2016-09538 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh dương, xám đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần LDS Việt Nam  
(VN) 
Số 21A đường số 4, khu phố 2, phường 
Bình Trưng Tây, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng, thông tin xây dựng, lắp đặt thiết bị nhà bếp, giám sát công trình xây 
dựng.  

 
Nhóm 42: Kiến trúc, tư vấn kiến trúc, thiết lập bản vẽ xây dựng, thiết kế trang trí nội thất, 
đo đạc đất đai, dịch vụ quy hoạch đô thị.  

 

 
(210) 4-2016-09539 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ và thương mại An 
Phó  (VN) 
Xóm 6, thôn Đoàn Kết, xã Kim Lan, Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết 

bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi 
ấm, đốt nóng]. 

 

 
(210) 4-2016-09540 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ và thương mại An 
Phó   (VN) 
Xóm 6, thôn Đoàn Kết, xã Kim Lan, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết 

bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi 
ấm, đốt nóng]. 

 

 
(210) 4-2016-09541 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.15; 26.13.1 
(591) Đen, trắng, xám 

(540) 

  

(731) 1. Nguyễn Bá Hoài  (VN) 
Thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

2. Nguyễn Xuân Đạo   (VN) 
Thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia 
Bình, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; đồ đi chân; đồ đội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, dây lưng, ví.  
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(210) 4-2016-09542 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1 

(591) Xanh lam, vàng, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Thiên 
Đông   (VN) 
Số 29/24, khu phố Bình Đường 1, 

phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 

Nhóm 43: Cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2016-09543 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 3.7.17; A26.1.18 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Hải 
Phát  (VN) 
Số 4, đường Nguyễn Công Hãng, phường 

Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm.  

 
Nhóm 22: Bạt phủ ô tô.  

 

Nhóm 35: Mua bán các linh kiện phụ tùng ô tô, bạt phủ ô tô, gỗ bán thành phẩm.  
 
 

(210) 4-2016-09544 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.1.25; 25.1.9 
(591) Nâu, trắng 

(731) Phạm Đức Tấn  (VN) 
20/3 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán ăn uống; quán cà phê.  
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(210) 4-2016-09545 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 21.1.17; 15.1.13; 26.4.4; 26.4.9; 1.15.23 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dịch vụ kỹ 

thuật Toàn Thắng   (VN) 
Đường số 6, KCN Đông Xuyên, phường 
Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dich vụ lắp đặt và sửa chữa máy móc, thiết bị.  
 

 
(210) 4-2016-09546 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất dịch vụ Ngữ á Châu   (VN)
91 Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước rửa tay; nước rửa chén bát; mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm.  
 

 
(210) 4-2016-09547 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Trần Quang Phát  (VN) 

106I/89 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại.  

 

 
(210) 4-2016-09548 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.14; 3.1.15 
(731) Hộ kinh doanh Tân Hồng Phát  

(VN) 
240/13/18C Nguyễn Văn Luông, phường 
11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-09549 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Trần Thị Kiều Oanh   (VN) 

238/24A Phan Văn Khỏe, phường 5, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 16: Cọ lăn sơn; cọ sơn (chổi quét sơn).  

 

 
(210) 4-2016-09550 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Nguyễn Phú Yên   (VN) 

342 tổ 9, ấp Long Phú, xã Long Giang, 
Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
210) 4-2016-09551 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.10 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm dinh 
dưỡng Nutri Nest   (VN) 
316 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng; thực phẩm bổ sung vi chất (tất 

cả dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ bào ngư, vi cá; yến sào; tổ chim (ăn được) đã chế biến.  
 

Nhóm 32: Nước yến (nước uống giải khát được làm từ tổ chim yến) (đồ uống không cồn).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2016-09552 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công Ty TNHH Điện Tử Y Tế 
HANOKYO   (VN) 
Số nhà 35, ngách 389/17, đường Trần 
Thái Tông,  phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nghiền rác; máy nâng rác; máy ép rác; máy ép bùn dùng trong xử lý môi 

trường.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, máy lắc máu (thiết bị y tế); cáng cứu thương.  
 

Nhóm 11: Hệ thống xử lý nước thải (nước thải y tế, nước thải công nghiệp, nước thải sinh 
hoạt); lò đốt rác; thiết bị khử trùng; tủ bảo ôn.  

 
Nhóm 20: Tủ thuốc; tủ đựng; giường dùng trong bệnh viện.  

 

 
(210) 4-2016-09553 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.4.2; 1.15.5; 25.1.6 
(591) Vàng, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Huệ   (VN) 
456 Nguyễn Duy, phường 10, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-09554 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.11; A7.1.11; A7.1.9; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giao nhận vận tải và thương 
mại Châu Âu Vàng   (VN) 
6A, lô B, lầu 9, phòng B901, khu đô thị 
Nam Thành Phố, đường số 14, xã Bình 
Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán/nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn 

đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2016-09555 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 26.5.1; 5.13.1 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, xám, 

trắng 
(731) HILLSIDE INTERNATIONAL PTE 

LIMITED   (ID) 
Pondok Pinang Center C48 JI. Ciputat 
Raya, Jakarta 12310, lndonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 

 
(210) 4-2016-09556 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.5; A25.7.3; 26.3.23 
(591) Trắng, nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Trịnh Xuân Mạnh  (VN) 
Số 24A đường Lam Sơn, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, bánh ngọt, đồ ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2016-09557 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.2; A24.15.11; 1.15.11; 16.3.11 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Trịnh Xuân Mạnh  (VN) 
Số 24A đường Lam Sơn, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, bánh ngọt, đồ ăn nhanh.  
 

 
(210) 4-2016-09558 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 1.15.23; 2.7.23; 

26.1.6 
(591) Xanh dương, vàng cam, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần học viện CEO 
Việt Nam  (VN) 
A10/11 đường Đồng Bông, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông.  

 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-09559 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Nhật 
Việt (VN)   (VN) 
366/37 đường Lê Văn Quới, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP 

Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-09560 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần Pymepharco  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, phường 7, thành 

phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-09561 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1541 

(210) 4-2016-09562 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2016-09563 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2016-09564 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 

Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2016-09565 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)  

(VN) 
Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-09566 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)  

(VN) 
Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-09567 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)  

(VN) 
Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  

 
 

(210) 4-2016-09568 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)  

(VN) 
Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2016-09569 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Alfa (Sài Gòn)  

(VN) 
Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  

 

 
(210) 4-2016-09570 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại vận tải Hải Tuyến   (VN) 
Thôn Gia, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, 
tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường, vỏ gối, vỏ đệm, mÒn bông.  

 

 
(210) 4-2016-09571 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 

Thảo Mộc Nhiệt Đới   (VN) 
Số 53 ngõ 61/17, đường Phùng Chí Kiên, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn.  

 

 
(210) 4-2016-09572 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Trần Thanh Hà   (VN) 

Tổ 5, phường Nghĩa Lộ, thành phố 
Quảng Ngãi  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy và thiết bị xay cà phê; mua bán hàng nông sản (lúa, gạo, cà phê, 
hoa quả).  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán 
rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-09573 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.2 
(591) Nâu, vàng cam, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo và 
thương mại Hiệp Tiếng  (VN) 
257/4/4C Phan Xích Long, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, thương mại. 

 

 
(210) 4-2016-09574 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  
 

 
(210) 4-2016-09575 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa.  
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(210) 4-2016-09576 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhôm Nam Sung  
(VN) 
Lô N1 - 3, đường số 2, KCM Hải Sơn 
(GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa 
Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 06: Thanh nhôm định hình; các sản phẩm vật liệu xây dựng bằng kim loại như: cửa 

cuốn, cửa nhôm, cửa kéo thuộc nhóm này. 
 

Nhóm 19: Tấm ốp nhựa dùng trong xây dựng thuộc nhóm này; các sản phẩm vật liệu xây 
dựng bằng phi kim loại như: cửa ra vào, cửa sổ thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, nhôm, sắt thép không gỉ; mua bán các loại cửa ra 
vào, cửa sổ thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2016-09577 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.11; 3.7.16; A1.5.3; A5.11.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Anh Tuấn  (VN) 
Thôn Mỹ Đô, xã Tân Phong, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 44: Trồng trọt cụ thể là: trồng rừng, trồng cây ăn quả, trồng cây nông nghiệp, trồng 

cây cảnh; chăn nuôi cụ thể là: gia súc, gia cầm.  
 
 

(210) 4-2016-09579 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) XIAMEN AIRLINES CO. LTD  (CN) 

22 Dailiao Road, Huli District, Xiamen, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hành khách; vận tải bằng đường không; cho thuê máy bay, 

thiết bị bay; đặt chỗ cho các chuyến đi; sắp xếp các chuyến du lịch. 
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(210) 4-2016-09581 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Keda IP  (VN) 
9/11B/10 đường Chánh Hưng, phường 4, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa, cụ thể là: mua bán xe máy và phụ tùng xe máy, xe ô tô và 

phụ tùng xe ô tô, xăng dầu, dầu nhớt, động cơ, mũ bảo hiểm.  
 

 
(210) 4-2016-09582 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Lê Ngọc Luân  (VN) 
Gia Môn, Gio Phong, Gio Linh, tỉnh 
Quảng Trị 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật về đầu tư, thương mại, kinh doanh, dân sự, hình sự, 

hành chính, truyền thông, công nghệ, báo chí, ngân hàng, hôn nhân gia đình; dịch vụ 
tranh tụng; dịch vụ điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ tư vấn an ninh; dịch vụ trọng tài 
phân xử; dịch vụ hòa giải.  

 

(210) 4-2016-09583 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 18.1.23; A18.1.9 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, đen, xám 
(731) Công ty cổ phần đầu tư MIC  

(VN) 
Số 54, đường Tố Hữu, phường Trung 
Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: các loại xe ô tô, xe gắn máy, phụ tùng và linh kiện 
xe ô tô, xe gắn máy; dịch vụ quảng cáo liên quan đến xe ô tô, xe gắn máy.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, đánh bóng và chăm sóc xe ô tô, xe gắn máy. 
 
 

(210) 4-2016-09584 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Pacific  (VN) 
Tầng 16, tòa nhà SaiGon Tower, số 29 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, thiết kế hệ thống thang cáp, thiết kế hệ thống điện, thiết 
kế tụ điện, thiết kế bảng điều khiển điện.  

 

 
(210) 4-2016-09585 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.5.1; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
Pacific   (VN) 
Tầng 16, tòa nhà SaiGon Tower, số 29 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế công nghiệp, thiết kế hệ thống thang cáp, thiết kế hệ thống điện, thiết 

kế tụ điện, thiết kế bảng điều khiển điện.  
 

 
(210) 4-2016-09586 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư thương mại và xuất 
nhập khẩu Lộc Việt Phát  (VN) 
85 đường T5, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ kiện, vật tư cửa các loại, cửa nhôm, vật liệu, thiết bị xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-09587 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Phạm Khắc Tân  (VN) 
B1-37 lô H5 Mỹ Hoàng, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm nha khoa, răng sứ, thuốc tẩy trắng răng, miếng dán sứ.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh răng, hàm, mặt.  
 
 

(210) 4-2016-09588 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14; 1.15.15 (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Lộc Thọ  
(VN) 
155 đường số 41, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán tinh dầu các loại, mật ong, tinh bột nghệ, yến sào. 
 

 
(210) 4-2016-09589 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.5.1; A18.5.3 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, 

vàng, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
cáp NTH  (VN) 
Số 39, đường Trần Khánh Dư, phường 
Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾kL¾k 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ bốc dỡ, khuân vác; dịch vụ giao hàng; hậu cần vận tải; giữ chỗ và đặt 
chỗ cho các chuyến đi; môi giới vận tải. 

 

Nhóm 43: Căng tin. 
 

 
(210) 4-2016-09590 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.15.21; A26.3.5; A1.1.2; A24.15.7; 

A1.1.8 
(591) Cam, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền hình 
cáp NTH   (VN) 
Số 39, đường Trần Khánh Dư, phường 
Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾kL¾k  

 

(511)   Nhóm 28: Máy móc, thiết bị chơi bóng gỗ và bowling; máy trò chơi tự động vận hành 
bằng đồng xu; máy trò chơi viđeo sử dụng đồng xu. 

 

Nhóm 41: Kinh doanh rạp chiếu phim; cho thuê phim điện ảnh; sản suất phim trừ quảng 
cáo; dịch vụ giới thiệu phim; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà. 

 

 
(210) 4-2016-09591 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.5.20; A5.5.21; 

3.13.1; A3.13.24 
(591) Trắng, vani 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh My Dung  (VN) 
344A Lê Văn Khương, tổ 14, khu phố 2, 
phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh làm bằng gạo; thực phẩm làm từ bột; bột mỳ cho 

thực phẩm; bột để làm bánh ngọt. 
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(210) 4-2016-09592 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1; 5.7.3; A1.1.10; 25.1.25; 

A25.1.10; 24.1.1 
(591) Đen, nâu, đỏ, vàng, vàng ánh kim, tím 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư tài 
chính và phát triển thương 
mại Hoàng Gia  (VN) 
Biệt thự 6, lô 16, KĐT Pháp Vân, đường 
Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ khai thác mỏ, dịch vụ khai thác đá.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ trồng rừng. 

 

 
(210) 4-2016-09593 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Thuận Khang  (VN) 
24 đường số 53B, khu phố 1, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thước thủy đo độ bằng; thước cuộn; thước lá; thước cặp; thước đo góc (thước 

êke); thước đo khoảng cách bằng laser. 
 

 
(210) 4-2016-09595 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh da trời, xanh nước biển, 

xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ  

(VN) 
28/8 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý xuất nhập khẩu các sản phẩm: thuốc lá, thịt, rau, quả, máy vi 

tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, phần mềm máy tính, thiết bị viễn thông, băng đĩa, 

đồ điện gia dụng như: ti vi, tủ lạnh, đèn và bộ đèn điện, giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất, 

giấy, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ 

nghệ (bằng đồng, gỗ, gốm sứ, mây tre đan, sơn mài), hàng may mặc, quần áo, giày, dép, 

cặp, túi, ví, đồng hồ, máy ảnh, mỹ phẩm, nước hoa, son phấn, đồ dùng trang điểm, dầu 

gội đầu, sữa tắm, khăn giấy, dụng cụ y tế, vàng bạc, đá quý, đồ trang sức, kem tươi trộn 

ăn liền (kem ăn); bán đấu giá; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 
 

 
(210) 4-2016-09596 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu  (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-09597 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 

Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-09598 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-09599 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-09600 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữn hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-09601 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09602 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữn hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09603 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữn hạn 

dược phẩm á Âu     (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-09604 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữn hạn 

dược phẩm á Âu    (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09605 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Khỏe Việt Nam   (VN) 
Số 23, ngách 155/172 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09606 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Khỏe Việt Nam    (VN) 
Số 23, ngách 155/172 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1554 

(210) 4-2016-09607 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Khỏe Việt Nam   (VN) 
Số 23, ngách 155/172 đường Trường 
Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09608 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  

(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09609 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Nguyễn Đức Đông  (VN) 
Số 211/2 đường Thống Nhất, phường 11, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-09610 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Đức Đông  (VN) 

Số 211/2 đường Thống Nhất, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tấy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phầm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-09611 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Nga Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2 phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-09612 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nga Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong, y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-09613 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm MEGACARE USA  
(VN) 
Số 24A, ngõ 250/20 phố Khương Trung, 

phường Khương Đình, quận Thanh 

Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-09614 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 
Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  
 

 
(210) 4-2016-09615 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 
Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-09616 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  

 

 
(210) 4-2016-09617 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  

 

 
(210) 4-2016-09618 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  

 
 

(210) 4-2016-09619 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  
 

 
(210) 4-2016-09620 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Sáng  (VN) 
Số 431, toàn nhà EVD, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 

 
(210) 4-2016-09621 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.4; 5.5.12 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển đậm, vàng, 

đỏ, trắng, nâu 
(731) Hội nông dân phường Ninh 

Giang  (VN) 
Phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hoà, 
tỉnh Khánh Hoà  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa cúc. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo hoa cúc.  
 

 
(210) 4-2016-09622 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh tím, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lợi Trương  (VN) 
344/2 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hoà  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán cà phê bột, cà phê chưa rang (cà phê xanh), cà phê sữa.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-09623 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.2; A1.1.10; 26.1.1; 26.3.23 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đường sắt Hà Nội  (VN) 
Số 8, phố Hồ Xuân Hương, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Đầu máy toa xe cho đường sắt. 
 

Nhóm 16: Phiếu thẻ danh thiếp; sổ tay hướng dẫn; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường sắt.  
 

 
(210) 4-2016-09624 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Đường Sắt Hà Nội  (VN) 
Số 8, phố Hồ Xuân Hương, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Đầu máy toa xe cho đường sắt  
 

Nhóm 16: Phiếu thẻ danh thiếp; sổ tay hướng dẫn; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường sắt.  

 
 

(210) 4-2016-09625 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.6; 26.1.6; A5.5.20 
(591) Nâu, vàng, đỏ, trắng 
(731) Cao Ngọc Tuấn  (VN) 

Số 361/2 ấp Phụng Đức A, xã Phú 
Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán ăn uống; quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-09630 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Lý Thị Huyền  (VN) 
Xóm 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo may sẵn; quần, áo may đo theo thiết kế. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: vải sợi, hàng may mặc, hàng thời trang 
bằng da và giả da, giày dép.  

 

 
(210) 4-2016-09631 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.16; A5.5.20; A5.5.21; 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Trí Tuệ  (VN)
Số 21/670/29 đường Đình Xuyên, xã 
Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới và giới thiệu việc làm cho người lao động.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-09632 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14 
(591) Đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
PHARMACITY  (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và khoáng chất; 

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và mục đích y tế. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang dùng cho mục đích y tế.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung dinh 
dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, khẩu 
trang y tế, đồ ăn và thức uống, xà bông, sữa và gel rửa mặt, sữa và gel tắm, kem chống 
nắng, dầu xoa bóp cho trẻ em, dầu gội đầu, nước hoa, mỹ phẩm, chất khử mùi dùng cho 
người, thuốc đánh răng, bàn chải đánh răng, gel và nước xịt dùng cho tóc, son môi và son 
bóng, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy 
trang, dao cạo râu và lưỡi dao cạo râu, bao cao su, gel xoa bóp không dùng cho y tế; thiết 
bị và dụng cụ y tế. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09633 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
PHARMACITY   (VN) 
248A Nơ Trang Long, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc và chế phẩm dược; chất bổ sung dinh dưỡng; vitamin và khoáng chất; 

chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; khẩu trang dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán sỉ (bán buôn) và bán lẻ thuốc và chế phẩm dược, chất bổ sung dinh 
dưỡng, vitamin và khoáng chất, chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược và y tế, khẩu 
trang y tế, đồ ăn và thức uống, xà bông, sữa và gel rửa mặt, sữa và gel tắm, kem chống 
nắng, dầu xoa bóp cho trẻ em, dầu gội đầu, nước hoa, mỹ phẩm, chất khử mùi dùng cho 
người, thuốc đánh răng, bàn chải đánh răng, gel và nước xịt dùng cho tóc, son môi và son 
bóng, nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm và chế phẩm tẩy 
trang, dao cạo râu và lưỡi dao cạo râu, bao cao su, gel xoa bóp không dùng cho y tế; thiết 
bị và dụng cụ y tế.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09636 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh N-E-W-S-T-Y-E 
Cà Phê  (VN) 
Tầng 1, nhà M5, số 91 Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê; 

bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn; kem lạnh; bia; nước 
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khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; 
xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 

 
(210) 4-2016-09637 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.24; A26.11.13 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sửa Chữa Tàu 
Biển Quang Thịnh   (VN) 
279/33 Lâm Văn Bền, khu phố 4, phường 
Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: bán buôn máy móc, 

thiết bị công nghiệp, tàu thuyền, bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dung trong mạch đíện).  

 
Nhóm 37: Sửa chữa máy móc, thiết bị  (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện 
tại trụ sở), sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động 
cơ khác) chi tiết: sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ (trừ 
gia công cơ khí, tái chế phÓ thải và xi mạ điện tại trụ sở).  

 

 
(210) 4-2016-09638 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 14.1.5; 7.11.1 
(591) Đỏ, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
tư vấn và xây dựng A.S.P.T  
(VN) 
84 Ngô Tất Tố, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp, thiết 

lập bản vẽ công nghiệp; thăm dò địa chất, khảo sát địa chất. 
 

 
(210) 4-2016-09640 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) STELLA JOHNSON  (HK) 

53 Sheung Sze Wan Road, Clearwater 
Bay, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng tự 

thực hiện; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán cà phê.  
 

(210) 4-2016-09641 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.13.1 

(591) Trắng, đen, xám, xám trắng 

(731) STELLA JOHNSON  (HK) 

53 Sheung Sze Wan Road, Clearwater 

Bay, Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng tự 

thực hiện; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-09643 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
khách sạn Thống Nhất 
Metropole   (VN) 
60 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-09644 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.1; A26.4.18 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH liên doanh 
khách sạn Thống Nhất 
Metropole   (VN) 
60 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
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(210) 4-2016-09648 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 
khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 

Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường.  
 

 
(210) 4-2016-09649 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
CKSH  (VN) 
Hẻm 291 - 9/1 A đường 30/4, phường 

Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu (tinh chất làm đẹp).  
 

 
(210) 4-2016-09650 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.3; 3.7.19 

(591) Đỏ, đen, vàng, nâu vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH thương mại KGL 
Việt Nam  (VN) 
Số 2A đường Nguyễn Khang, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng chuyên món gà (sườn gà) chiên ướp gia vị; quán rượu nhỏ; nhà hàng 

ăn uống, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp thức ăn do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 

hàng ăn uống phục vụ mang đi. 
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(210) 4-2016-09651 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Hồng, trắng 
(731) Bùi Thị Hải  (VN) 

Xóm Gia, xã Minh Tân, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-09652 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại và 
Dịch Vụ Kim Khánh  (VN) 
Số 1, ngách 94/85, tổ 14, đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, bả matit phủ bề mặt kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-09653 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại và 
Dịch Vụ Kim Khánh  (VN) 
Số 1, ngách 94/85, tổ 14, đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, bả matit phủ bề mặt kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-09654 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại và 
Dịch Vụ Kim Khánh  (VN) 
Số 1, ngách 94/85, tổ 14, đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, bả matit phủ bề mặt kim loại.  
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(210) 4-2016-09655 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ xanh dương, xanh tím, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương Mại và 
Dịch Vụ Kim Khánh  (VN) 
Số 1, ngách 94/85, tổ 14, đường Thượng 
Thanh, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, bả matit phủ bề mặt kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-09656 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.9; 26.13.25; A26.4.24; 18.3.23 
(731) Công ty TNHH đầu tư xuất 

nhập khẩu Hoàn Kiếm  (VN) 
Số 16/242 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WITIP 

Việt Nam (WITIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); đèn hồ quang; đèn ô tô; 
đèn sợi đốt, đèn chiếu sáng; đèn pin; đèn ô tô (chiếu sáng).  

 

Nhóm 35: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn lập hồ sơ mời thầu; bán buôn, 
bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính và thiết bị viễn thông trong 
các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ đồ điện gia dụng, giường tủ, bàn ghế và đồ nội thất 
tương tự đèn và bộ đèn điện; mua bán đèn Led.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống điện; giám sát thi công xây dựng và các loại công trình dân 
dụng, công nghiệp; hoàn thiện công trình xây dựng; lắp đặt hệ thống thông gió điều hòa 
không khí trong công trình xây dựng; lắp đặt thiết bị chiếu sáng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế nội ngoại 
thất công trình, kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây 
dựng; thiết kế hệ thống thông gió điều hòa không khí trong công trình.  

 

 
(210) 4-2016-09658 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH sản xất thương 

mại dịch vụ xuất nhập khẩu 
Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như, kem tắm trắng da, dầu gội đầu, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, 
mặt nạ dưỡng da. 

 

 
(210) 4-2016-09659 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.5; A2.3.16; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái   (VN) 
49/11D Hoài Thanh, đường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như, kem tắm trắng da, dầu gội đầu, kem bôi mặt; sữa tắm; nước hoa, 

mặt nạ, dưỡng da.  
 
 

(210) 4-2016-09660 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Cam, đen 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ quảng cáo Gia Ân  
(VN) 
99B/23 Quang Trung, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê hạt, cà phê rang xay, cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như, cà phê, cà phê 
hạt, cà phê rang say, cà phê hòa tan. 

 

 
(210) 4-2016-09661 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Cam, đen
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ quảng cáo Gia Ân  
(VN) 
99B/23 Quang Trung, phường 8, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện. 

 

 
(210) 4-2016-09662 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14 
(591) Nâu, xanh cốm 
(731) Công ty TNHH ENTEK  (VN) 

09 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc cà phê dùng điện; máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng 

điện, máy rang cà phê dùng điện, thiết bị và máy làm lạnh đá. 
 

 
(210) 4-2016-09663 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; A5.5.20; A5.5.22; 3.7.17; 25.1.25 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH ENTEK  (VN) 

09 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê nhân tạo, cà phê chưa rang, đồ uống trên cơ sở cà phê, trà (chè), 

đồ uống trên cơ sở trà (trÌ). 
 

 
(210) 4-2016-09664 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đỏ, đen, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại - xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm Việt Pháp 
Successful   (VN) 
Số 110, Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm không dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-09665 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển dịch vụ MTV N&Q   (VN) 
B7/29D Khuất Văn Bức, ấp 2, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; chất tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo và xuất nhập khẩu sản phẩm nước rửa chén, chất 

tẩy rửa (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2016-09666 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.5.1; 24.15.3; 1.13.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, nâu, đen 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trưởng Đại Thành   (VN) 
Lô 3 - căn 7, đường Trần Quang Khải, 
phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước (dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-09667 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Cam, xanh dương, xanh lá cây, nâu đỏ, 

vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Thuận Phát   (VN) 
50 đường số 21, phường Bình Trị Đông 

B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, cáp điện, dây ăng ten. 
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(210) 4-2016-09669 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; A26.11.8; 26.3.23 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH bất động sản 
Đất Trường An  (VN) 
51 Linh Đông, phường Linh Đông, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Tư vấn bất động sản, môi giới bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-09670 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Lâm Hồng Thành   (VN) 
Số 02E, Đường 3/4, phường 03, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2016-09672 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.3.5 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Nhi  (VN) 
Số 23, ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, 

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà), cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-09673 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bé Bảy  (VN) 
Tổ 18 ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1571 

(210) 4-2016-09674 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-09675 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thuốc Lá An Giang  (VN) 
Số 23/2A Trần Hưng Đạo, phường Mỹ 
Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 

 

 
(210) 4-2016-09676 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.11; A5.7.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lục, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã nông nghiệp bưởi 
da xanh Thạnh Mỹ  (VN) 
Số 409, ấp Xáng Mới B, thị trấn Rạch 
Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu 
Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; trái cây có múi; trái bưởi.  

 

 
(210) 4-2016-09677 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

78 Huỳnh Cương, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1572 

(210) 4-2016-09678 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

78 Huỳnh Cương, phường An Cư, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-09679 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Cơ sở sản xuất thuốc thành 

phẩm y học cổ truyền 
Nguyễn Minh Trí  (VN) 
27/2A Lý Thường Kiệt, khu phố 4, thị 
trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-09686 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Ngô Thị Phương Thảo  (VN) 

Phòng 1014, nơ 21, khu đô thị Pháp Vân, 
phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-09687 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần cà phê Louis 

Việt Nam  (VN) 
Số 64 Tôn Thất Thuyết, phường Hoa Lư, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà); hạt tiêu.  
 

Nhóm 31: Quả chanh dây tươi.  
 

 
(210) 4-2016-09688 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; 25.5.25; 5.7.2; A11.3.3 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, nâu, trắng, xanh 

da trời 
(731) SociÐtÐ des Produits NestlÐ 

S.A.  (CH) 
1800 Vevey, Switzerland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 30: Món ăn điểm tâm làm từ ngũ cốc; món ăn điểm tâm; mảnh ngô dẹt mỏng; ngũ 
cốc dạng thanh; đồ ăn làm từ ngũ cốc dạng ăn liền; chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm có 
thành phần chủ yếu là gạo, bột mì, yến mạch hoặc ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2016-09689 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh nước biển đậm, trắng 

(731) Nguyễn Hữu Vũ  (VN) 
Tổ DP3, đường Trần Phú, phường Nghĩa 
Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
 

 
(210) 4-2016-09691 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) GODREJ MID EAST HOLDING 

LIMITED  (AE) 
Unit 15161, Level 15, The Gate 
Building, Dubai International Financial 
Centre, P O Box 506997, Dubai, United 
Arab Emirates 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng cho bé; nước hoa; tinh dầu; nước xức tóc cho bé; phấn rôm cho bé; 
mỹ phẩm; nước hoa cô-lô-nhơ cho bé; dầu gội đầu cho bé; khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; chất tẩy uế; chất sát trùng; khăn giấy 
được tẩm nước thơm dược phẩm.  

Nhóm 16: ấn phẩm; vật liệu bằng chất dẻo để bao gói; chữ in; bản in đúc; catalô; khăn 
giấy ướt. 
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(210) 4-2016-09692 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A5.3.13; 2.9.14; A2.9.15 
(731) SHENZHEN ZIDOO TECHNOLOGY 

LTD  (CN) 
Unit D-E, Floor 12, Building A, Haihong 
Industrial Zone, RoadIntersection of 
Xixiang Avenue and Baoyuan Road, 
XixiangSub-district, Bao'an District, 
Shenzhen, Guangdong, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy quảng cáo tự động; máy quay vô tuyến truyền hình; máy quay phim; thiết 

bị để xử lý dữ liệu; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; thiết bị liên lạc mạng; bộ thu phát 
sóng; máy đọc đĩa DVD; chip [mạch tích hợp]; thiết bị chỉ báo số lượng. 

 

 
(210) 4-2016-09693 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Sài Gòn Sports 

City  (VN) 
Tòa nhà Saigon Center, số 65, đường Lê 
Lợi, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán, cho thuê bất động sản, văn phòng, căn hộ; môi giới bất động sản; 

định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; đầu tư vốn cho kinh doanh bất động 
sản và các dự án xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-09694 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH  (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại; chất diệt động vật có hại; 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng); cồn (dạng hóa chất); men dùng cho đồ gốm; hóa 
chất công nghiệp; đường glucoza dùng trong công nghiệp; keo dán dùng trong công 
nghiệp. 
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Nhóm 02: Sơn; phẩm màu cho thực phẩm; mực in; véc-ni; chế phẩm chống gỉ dùng để 
bảo vệ; chế phẩm dùng để bảo quản gỗ. 

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng; hương liệu (tinh dầu); kem đánh răng; nước rửa chén; dầu 
gội đầu. 

 

 
(210) 4-2016-09695 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH   (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp, chất bôi trơn (dầu nhờn); chế phẩm dùng để 

khử bụi; nhiên liệu; nến đốt sáng. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; băng vệ sinh; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; thực phẩm ăn kiêng dùng 
trong y học; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt côn trùng.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường, thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu xây dựng bằng kim loại, hệ 
thống ống bằng kim loại; dây kim loại thường. 

 

 
(210) 4-2016-09697 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH   (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế và thú y; thiết bị nha khoa; vật liệu để khâu 

vết thương; bình sữa trẻ em. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; máy điều hòa không khí, máy sấy tóc; thiết bị dùng để nấu 
nướng; thiết bị cung cấp nước và thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 12: Xe cộ giao thông trên bộ, trên không, dưới nước hoặc trên đường ray; động cơ 
cho phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2016-09698 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH   (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 13: Súng; đạn dược; đạn phóng (vũ khí); chất nổ; pháo bông; pháo hoa.  
 

Nhóm 14: Kim loại quý, thô hoặc bán thành phẩm; đồ trang sức (bằng kim loại quý); đá 
quý; đồng hồ. 

 
Nhóm 15: Đàn ghi ta; đàn pianô; dây đàn; nhạc cụ; kèn; trống. 

 

 
(210) 4-2016-09699 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH   (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy (tờ giấy); cặp kẹp tài liệu; sách; túi giấy (dùng để bao gói); danh thiếp; 

catal«. 
 

Nhóm 17: Chất cách điện (cách ly); chất dẻo bán thành phẩm; cao su (thô hoặc bán thành 
phẩm); cao su tổng hợp; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm). 

 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).  
 

 
(210) 4-2016-09701 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH    (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 22: Sợi dùng để dệt dạng thô; vải dầu; vải nhựa; mái che bằng vải bạt; bao tải bằng 
vải, dùng để đóng gói; len gỗ. 

 
Nhóm 23: Sợi và chỉ để khâu; chỉ bằng chất dẻo dùng trong ngành dệt; sợi và chỉ len; chỉ 
thêu.  

 
Nhóm 24: Vải; chăn (mềm) để đắp; rèm cửa; khăn lau mặt bằng vải; khăn bàn bằng vải 
dệt; đồ vải dùng cho giường (trừ nệm, ruột gối). 

 

 
(210) 4-2016-09702 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH    (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giầy; dép; mũ (nón); khăn trùm đầu (trang phục).  
 

Nhóm 26: Khuy; khóa kéo; kẹo; tóc; ống cuốn dùng để uốn tóc (dụng cụ cầm tay không 
dùng điện); đồ thêu ren; đăng ten. 

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); giấy dán tường; tấm phủ sàn; chiếu; tấm 
thảm dùng cho ô tô. 

 

 
(210) 4-2016-09703 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH    (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện hình thể; bàn cờ; cái vợt (raket); gậy bi-a; đồ chơi; đồ trang 

trí cho cây nô-en (trừ bánh mứt kẹo và vật dụng chiếu sáng không thuộc nhóm này). 
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm từ sữa; sữa đậu nành; thực phẩm ăn nhanh làm từ hoa quả; rau 
(đã chín/sấy khô). 

 
Nhóm 30: Bánh; kẹo; chế phẩm của ngũ cốc; chè (trà); cà phê; đồ gia vị (thực phẩm). 
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(210) 4-2016-09704 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 

(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sữa TH    (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; gia cầm để chăn nuôi (còn sống); cây con (cây 

giống); hạt giống; hoa quả tươi; mạch nha dùng trong chưng cất rượu bia. 

 

Nhóm 32: Nước ép trái cây (đồ uống); nước, ép, rau quả (đồ uống không dùng trong y tế); 

nước uống đóng chai (đồ uống); nước ngọt có ga (đồ uống); nước ngọt không ga (đồ 

uống); bia. 

 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống chứa cồn (trừ bia); rượu cốc tai; nước ép trái cây có cồn; rượu 

khai vị.  
 

 
(210) 4-2016-09705 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sữa TH    (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; bật lửa cho người hút thuốc; diêm; giấy cuốn thuốc lá; 

tẩu hút thuốc lá. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; dịch vụ mua bán sữa, sữa đậu nành và 

các sản phẩm từ sữa, nước quả và đồ uống, nguyên liệu, hương liệu, máy móc thiết bị 

phục vụ sản xuất kinh doanh ngành sữa; tổ chức triển lãm, hội chợ để bán hàng; tư vấn 

quản lý nhân sự; thông tin về thương mại. 

 

Nhóm 36: Dịch vụ, ngân hàng; dịch vụ tư vấn về tài chính; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tư 

vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật và tư vấn về tài chính); dịch vụ đầu tư vốn; 

dịch vụ hãng bất động sản. 
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(210) 4-2016-09706 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sữa TH    (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; thông tin về xây dựng; bảo trì, lắp đặt, bảo dưỡng (máy móc, thiết bị 

xây dựng); trang trí nội ngoại thất. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh trên sóng rađiô; dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch 

vụ hãng thông tấn; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông tới mạng máy tính toàn cầu; dịch 

vụ điện thoại; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông. 

 

Nhóm 39: Du lịch; vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hành khách; cho thuê kho bãi; cho 

thuê xe cộ; phân phối năng lượng. 
 

(210) 4-2016-09707 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A1.1.10; A1.1.2 

(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
sữa TH    (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 

Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ tiêu hủy rác và chất thải; dịch vụ chế biến dầu mỏ; dịch vụ sản xuất 

năng lượng; dịch vụ in; dịch vụ may đo; mạ kim loại. 
 

Nhóm 41: Tổ chức hội nghị; chụp ảnh; dịch vụ giải trí; đào tạo nghề; giáo dục; dịch vụ 

xuất bản.  
 

Nhóm 42: Cho thuê máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết lập các bản vẽ; kiến trúc; 

nghiên cứu địa chất; thử nghiệm vật liệu. 
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(210) 4-2016-09708 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Vàng nhạt, đồng, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

sữa TH    (VN) 
Xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh 
Nghệ An  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; cho thuê chỗ ở tạm thời; quầy rượu; cho thuê phòng họp; 

dịch vụ đặt chỗ trước chỗ ở tạm thời; đặt chỗ trước nhà hàng ăn uống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện; thẩm mỹ viện; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ làm vườn hoa 
cây cảnh; dịch vụ trợ giúp về thú ý; dịch vụ nuôi súc vật. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; dịch vụ kiện tụng; tư vấn sở hữu trí tuệ; tư vấn về an 
ninh; dịch vụ cho thuê quần áo; dịch vụ trông giữ trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-09709 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1; A11.3.3; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng, nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê cao 
nguyên ánh Nhật Minh   (VN) 
Số 08 thôn Hoàn Kiếm III, xã Nam Hà, 
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 

 
 

(210) 4-2016-09710 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; 5.13.4; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 
(591) Xanh lục bảo, da bò, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bình Việt  (VN) 
69 tổ 2 ấp 6, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp.  
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(210) 4-2016-09711 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.4 
(591) Đen, đồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ viễn thông Lộc Cát  
(VN) 
152A1 Nguyễn Hiền, phường An Khánh, 
quận Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động. 

 

 
(210) 4-2016-09712 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) PARKSON BRANDING SDN. BBD.  

(MY) 
Level 14, Lion Office Tower, No.1, Jalan 
Nagasari, 50200 Kuala Lumpur, 
Malaysia   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không thuộc các nhóm khác).  

 

 
(210) 4-2016-09713 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) PARKSON BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Level 14, Lion Office Tower, No.1, Jalan 
Nagasari, 50200 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không thuộc các nhóm khác).  

 

 
(210) 4-2016-09714 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) PARKSON BRANDING SDN. BHD.  

(MY) 
Level 14, Lion Office Tower, No.1, Jalan 
Nagasari, 50200 Kuala Lumpur, 
Malaysia   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón (không thuộc các nhóm khác).  
 

 
(210) 4-2016-09715 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.1.11 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Lợi Lợi Dân  (VN)

301 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chậu nhựa dùng để trồng hoa, lưới, lưới nhựa dùng để che nắng cho 

cây trồng.  
 

 
(210) 4-2016-09716 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 15.7.1 
(591) Đỏ, xanh lam 
(731) Công ty TNHH xây dựng-sản 

xuất-thương mại Hiệp Hào  
(VN) 
2-4 đường số 7 khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Mô tơ dùng cho cửa cuốn.  

 

 
(210) 4-2016-09717 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe không dây dùng cho điện thoại di động, dùng cho điện thoại thông 

minh và dùng cho máy tính bảng; bao da chuyên dụng dùng cho điện thoại di động, dùng 
cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; vỏ chuyên dụng dùng cho điện 
thoại di động, dùng cho điện thoại thông minh và dùng cho máy tính bảng; máy tính 
bảng; điện thoại thông minh.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1583 

(210) 4-2016-09718 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) SHIMA SEIKI MFG., LTD.   (JP) 

85, Sakata, Wakayama-shi, Wakayama 
641 -8511 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị dệt cùng các bộ phận của chúng; máy và thiết bị trải vải; thiết 

bị cắt vải tự động; thiết bị cắt da thuộc tự động; thiết bị dán nhãn (máy); máy và thiết bị 
dệt kim; máy và thiết bị in.  

 

 
(210) 4-2016-09719 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) SHIMA SEIKI MFG., LTD.   (JP) 

85, Sakata, Wakayama-shi, Wakayama 
641-8511 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị dệt cùng các bộ phận của chúng; máy và thiết bị trải vải; thiết 

bị cắt vải tự động; thiết bị cắt da thuộc tự động; thiết bị dán nhãn (máy); máy và thiết bị 
dệt kim; máy và thiết bị in.  

 

 
(210) 4-2016-09720 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) SHIMA SEIKI MFG., LTD.   (JP) 

85, Sakata, Wakayama-shi, Wakayama 
641-8511 Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị dệt cùng các bộ phận của chúng; máy và thiết bị trải vải; thiết 

bị cắt vải tự động; thiết bị cắt da thuộc tự động; thiết bị dán nhãn (máy); máy và thiết bị 
dệt kim; máy và thiết bị in.  

 

 
(210) 4-2016-09722 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Thị Ngọc Dung  (VN) 

240 Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 
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(511)   Nhóm 29: Sữa đậu nành; đậu phụ ngâm (chao), đậu phụ ăn liền (tàu phở ăn liền); đậu phụ 

(đậu hũ).  
 

 
(210) 4-2016-09724 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường  (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09725 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường  (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09726 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.9.1; 25.1.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường  (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế. 
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(210) 4-2016-09727 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường  (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09728 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường   (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09729 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường   (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09730 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường  (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 
y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1586 

(210) 4-2016-09731 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường   (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09732 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường   (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế.  
 
 

(210) 4-2016-09733 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường   (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09734 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường   (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 

y tế. 
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(210) 4-2016-09735 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường  (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09736 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thọ Xuân 
Đường  (VN) 
Số nhà 99 phố Vôi, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong mục đích 
y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09737 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.7; A11.1.6 
(591) Xanh lá, cam, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dấu ấn Tinh Hoa   (VN) 
212B/1 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2016-09738 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 20.7.1; A5.3.15; A5.5.20; 

A5.5.21 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Kết Nối Học Tập   (VN) 
219 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học, dịch vụ dịch thuật, dịch vụ giáo dục đào tạo.  
 

 
(210) 4-2016-09739 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.7.24; 3.7.5; A9.7.22 
(591) Đen, trắng, xanh dương, xanh dương 

đậm 

(731) Trần Thiên Trà  (VN) 
Căn hộ D. 604, chung cư EHome 2, khu 

dân cư Nam Long, đường Đỗ Xuân Hợp, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; tư vấn giáo dục và đào tạo; dạy ngoại ngữ; dạy kỹ năng kinh 
doanh.  

 

 
(210) 4-2016-09740 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15; 26.13.25 

(591) Xanh dương, trắng 
(731) Cơ sở Liên Hiệp   (VN) 

1F/152 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Bông băng y tế; băng vệ sinh y tế; băng vệ sinh; bông thấm nước; bông tái sinh.  

 
 

(210) 4-2016-09741 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 5.13.1 (540) 

  

(731) Lê Văn Khoa  (VN) 
Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; ga phủ giường làm bằng vải; vỏ gối; rèm cửa bằng vải; khăn tắm; khăn 

trải bàn làm từ vải.  
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(210) 4-2016-09742 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(540) 

  

(731) Lê Văn Khoa  (VN) 
Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; ga phủ giường làm bằng vải; vỏ gối; rèm cửa bằng vải; khăn tắm, khăn 

trải bàn làm từ vải.  
 

 
(210) 4-2016-09743 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.5 

(591) Trắng, đen, hồng 

(731) Dương Thế Vịnh  (VN) 
Số 8, ngách 14, ngõ 4 Phương Mai, 

phường Phương Mai, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Gel làm móng tay; nước sơn móng; chế phẩm để chăm sóc móng; chế phẩm 

đánh bóng; chế phẩm tẩy nước sơn móng; móng (tay; chân) giả.  
 

Nhóm 35: Mua bán: gel làm móng tay, nước sơn móng, chế phẩm để chăm sóc móng, chế 

phẩm đánh bóng, chế phẩm tẩy nước sơn móng, móng (tay; chân) giả.  
 

 

(210) 4-2016-09744 (220) 08.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(731) FEDERAL PAINTS MANUFACTURING 

(M) SDN. BHD. (381688-T)  (MY) 

No. 21, Persiaran Desa Ampang 1, 

Taman Sri Ampang, 68000, Ampang, 

Selangor, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 02: Chế phẩm màu nhôm; sơn chống gỉ; chất phủ dùng cho tấm lợp mái [sơn]; sơn 

phủ; sơn bóng [véc ni]; sơn lót; chất nhuộm màu cho gỗ; chế phẩm màu; véc ni; sơn, chất 

bảo quản chống gỉ và chống hư hỏng gỗ.  
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(210) 4-2016-09750 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; A26.11.12; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn JYMEC 
Việt Nam  (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 
Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-09751 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 1.15.23; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn JYMEC 
Việt Nam  (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 
Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-09752 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn JYMEC 
Việt Nam  (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 
Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2016-09753 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 1.15.23; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn JYMEC 
Việt Nam  (VN) 
BT4-A12, phố Bùi Xuân Phái, khu đô thị 
Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 02: Sơn tường dùng trong xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-09754 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.7; 8.7.5; A5.5.20; 1.15.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng nhạt, đen 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Hoa Mặt Trời  (VN) 
258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; lễ hội ẩm thực 

(nhằm mục đích thương mại). 
 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí, hoạt động văn hóa ẩm thực 
hướng dẫn giới thiệu các món ăn Việt Nam và thế giới (nhằm mục đích giải trí); lễ hội ẩm 
thực. 

 

 
(210) 4-2016-09755 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 16.3.11; A20.1.16 
(591) Đỏ, đen, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Hoa Mặt Trời  (VN) 
258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức cuộc thi về phim điện ảnh; sản xuất và phát hành phim điện ảnh, phim 

truyện truyền hình, phim video; phát hành phim điện ảnh thông qua rạp chiếu phim; rạp 
chiếu phim. 

 

 
(210) 4-2016-09756 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.7; 26.1.6; 8.7.5; 1.15.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Hoa Mặt Trời  (VN) 
258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; lễ hội ẩm thực 

(nhằm mục đích thương mại). 

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm mục đích giải trí; hoạt động văn hóa ẩm thực 

hướng dẫn giới thiệu các món ăn việt nam và thế giới (nhằm mục đích giải trí); lễ hội ẩm 

thực. 
 

 
(210) 4-2016-09757 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.3.20; A3.7.24; 26.1.1; 1.15.24 

(591) Nâu đậm, nâu nhạt 

(731) Công ty TNHH FIRE PHOENIX  
(VN) 
258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 

quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 29: Chè yến; yến nguyên tổ (tổ chim ăn được).  

 

Nhóm 30: Mật ong.  
 

 
(210) 4-2016-09758 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công Nghiệp 
Bắc Giai Việt Nam   (VN) 
KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 01: Than hoạt tính/activated carbons (sản xuất từ nguyên liệu than gáo dừa).  
 

 
(210) 4-2016-09759 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hòa  (VN) 
634/16/1 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê.  
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(210) 4-2016-09760 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.12; A6.7.5; A20.1.5; A20.1.16; 

26.3.23; 24.15.21; A3.13.4 
(591) Vàng, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại S & I  
(VN) 
90/42 đường số 4, khu phố 6, phường 
hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: keo chà ron, bột trét tường, sơn nước, mát tít dầu. 

 

 
(210) 4-2016-09761 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhị Phát   (VN) 
103/5 Trường Chinh, khu phố 1, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Đá mài; đá cắt.  

 

 
(210) 4-2016-09762 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A15.9.10; 2.9.4 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Quán Mỹ  
(VN) 
Lô K8A-K8B, đường số 5B, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng.  

 

(210) 4-2016-09763 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, vàng, vàng đồng, đỏ, cam, 

trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHN sản xuất chế 
biến nông sản Dou Sheng 
(Việt Nam)   (VN) 
60 Ao Đôi, khu phố 6, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả được bảo quản, chế biến và đóng hộp; thạch đóng lon hoặc chai 

(thạch cho thực phẩm). 

 

Nhóm 30: Đường; bánh kẹo.  

 

Nhóm 32: Nước uống đóng lon hoặc chai; nước uống chiết từ cây, củ quả đóng lon hoặc 

chai. 
 

(210) 4-2016-09764 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Đào Thị Đoan Trang  (VN) 
34 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-09765 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.13.25; 26.7.25; 26.2.7 (540) 

  

(731) Đào Thị Đoan Trang  (VN) 
34 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2016-09766 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.6; A26.11.8 

(591) Đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng N & P  (VN) 
48A Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình; tư vấn xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; lắp 

đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; phá dỡ các công trình xây dựng. 
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(210) 4-2016-09767 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; 3.5.5; 1.17.11; 26.2.7 
(591) Vàng, đỏ, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại Hucafood (VN)  
(VN) 
Tổ 9, khóm Hòa Bắc, phường Vĩnh Hòa, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại.  
 

 
(210) 4-2016-09768 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.5.25 
(591) Vàng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất và thương mại Minh 
Anh  (VN) 
Số nhà 20, ngách 41, ngõ 381 đường 
Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ; dây thắt lưng (dây nịt) dùng cho trang phục.  
 

 
(210) 4-2016-09769 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ Sen 
Mi Việt Nam  (VN) 
117 đường số 16, khu phố 10, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm, thiết bị và linh kiện điện 
tử, viễn thông như, máy vi tính để bàn, máy laptop, cpu, nguồn adapter, nguồn tổ ong, 
nguồn có quạt, nguồn chống mưa, nguồn siêu mỏng, nguồn hộp điện, nguồn chống nước, 
nguồn DC-AC, cáp USB, quạt mini USB, quạt USB, đèn LED, đèn USB, sạc dự phòng, 
gậy chụp hình, sạc điện thoại, sạc máy tính bảng, sạc laptop, USB, thẻ nhớ, loa mini, loa 
bluetooth, loa vi tính, tai nghe điện thoại, bao da, ốp lưng, miếng dán màn hình, micro, 
giá đỡ điện thoại, kẹp điện thoại, kính 3d, kính phóng đại, móc dán điện thoại móc khóa 
điện thoại, đầu DVD, máy tính bảng, camera, cân sức khỏe điện tử.  
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(210) 4-2016-09770 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Khôn Nguyên Việt Nam  (VN) 
Số 37 đường Liên Khu 10-11, khu phố 
11, phường Bình Trị Đông, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, cụ thể: kéo cắt may, kéo bấm 

chỉ, rạch khuy hay còn gọi là gẩy chỉ. 
 

 
(210) 4-2016-09771 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CHANG WEE MING CLEMENT   (SG) 

Yishun Ave 4, BLK 653, #08-457, S 
(760653), Singapore  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 
FIRM) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống, 

do hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-09772 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.1.1; A1.1.10; 3.7.19; 3.7.1 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Bắc Sơn  (VN) 
Số 12, ngách 186/1, đường Bưởi, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá 

nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá 
nhân.  

 

 
(210) 4-2016-09773 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.7.23; 2.7.25; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ACTION 
ENGLISH   (VN) 
105 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1597 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, gồm: trường đào tạo, học viện; sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội thảo; sắp 
xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức các cuộc thi giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-09774 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Các loại khóa bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại dùng trong ngăn kéo; bản 
lề kẹp kính bằng kim loại; kẹp kính bằng kim loại; các loại đinh, ốc vít bằng kim loại; tay 
nắm cửa bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; phụ kiện bằng kim loại dùng cho đồ gỗ. 

 

 
(210) 4-2016-09775 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Trần Trung Kiên  (VN) 
Thôn Đản Mỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô; bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt 
nước trong nhà vệ sinh; vòi khóa nước dùng trong nhà vệ sinh; thiết bị lọc nước. 

 

 
(210) 4-2016-09776 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
du lịch sinh thái Bãi Dặm Hội 
An  (VN) 
K257/21 Đống Đa, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch. 
 

 
(210) 4-2016-09777 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH MTV 
DANALAW  (VN) 
K123/66 Cù Chính Lan, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
 

 
(210) 4-2016-09778 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Từ Thị Bích Huyền  (VN) 
76 Vũ Huy Tuấn, phường 3, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Kinh doanh quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-09779 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.1.20; A1.1.10; A1.1.2; A25.3.3; 

A25.3.13 

(591) Đỏ, trắng, cam vàng, đen, xanh dương 

(540) 

  

(731) 1. Văn Sĩ Thi  (VN) 
Số 116/6 Thiên Phước, phường 9, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

2. Công ty TNHH Ngôi Sao Trẻ 
Thơ  (VN) 
Tầng 1, số 02 Đồng Khởi, KP8, phường 

Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 16: Màu nước; đất sét để nặn; bột nhào để nặn; bút chì; đồ dùng trường học [văn 

phòng phẩm]; bút vẽ. 
 
 

(210) 4-2016-09780 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.12.1; 5.7.3; 25.1.25; 5.3.16; 5.13.4; 

26.1.1; 25.1.9 

(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Xuân  (VN) 
Xóm 4, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y, chi tiết: chế phẩm hóa dược; thuốc sắc dùng cho 

dược phẩm; nước thơm dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc đắp; chế phẩm dược để 

chăm sóc da. 
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(210) 4-2016-09781 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ, vàng (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại cơ khí xây dựng 
Văn Minh  (VN) 
4/23/15 đường số 3, khu phố 5, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại máy công cụ như máy tiện, máy cuốn, máy chấn, máy dập 
máy ép, máy cán; mua bán các sản phẩm từ nhựa như: khung kính, khung cửa sổ, cửa 
cuốn, cửa kéo, cửa trượt, cửa quay, khung bao cửa, nẹp cửa, khuôn ván cửa, bột trét tường, 
bột bả matic trét tường.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt sửa chữa bảo trì các loại cửa: bằng kim loại, không bằng kim loại, cửa 
tự động, cửa cuốn, cửa mở quay, cửa kéo (cửa lùa). 

 

 
(210) 4-2016-09783 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Dương Ngọc Tùng  (VN) 
Đội 11, thôn 4, xóm 8, xã Quảng Châu, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy phát điện; động cơ điện của máy bơm nước; máy hàn; 

máy xay bột.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, động cơ điện của máy bơm nước, máy hàn, máy xay 
bột, máy biến tần, máy phun thuốc trừ sâu, đèn điện quang và bộ đèn điện chiếu sáng, đèn 
LED (đèn đi-ốt phát sáng), vòng bi (bạc đạn), vòi, van các loại, phụ tùng máy bơm nước, 
motor dùng điện 01 pha và 03 pha. 

 

 
(210) 4-2016-09784 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A20.1.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn, cụ thể là cây lăn sơn. 
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(210) 4-2016-09785 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A20.1.9 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

cọ Việt Mỹ   (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn, cụ thể là cây lăn sơn. 
 

 
(210) 4-2016-09786 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Trần Hải  
(VN) 
119 Tân Chánh Hiệp 10 KP2, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-09787 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Vàng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phương  (VN) 
Số 72, ngõ 328, đường Nguyễn Trãi, tổ 
22, phường Thanh Xuân Trung, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Amply; loa; ổ cắm điện; máy biến áp; dây nguồn; bộ lọc nhiễu. 
 

Nhóm 11: Đèn các loại. 
 
 

(210) 4-2016-09788 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.13.24; A3.13.4; 4.5.12; 4.5.13 
(591) Vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đặng Quang Huy  (VN) 
Căn hộ 1414, CT12C, khu đô thị Kim 
Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chuyển phát hoa; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá và thư tín; dịch 
vụ chuyển phát bưu kiện tận nơi; dịch vụ giao hàng.  

 

 
(210) 4-2016-09789 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Vàng, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ giải trí Minh Châu  
(VN) 
44 đường số 2, khu phố Hưng Gia V, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ ghi âm; dịch vụ giáo dục, đào tạo (dạy nhạc, dạy đàn); dịch vụ phòng 
thu âm; dịch vụ sáng tác nhạc; dịch vụ sản xuất nhạc (xuất bản âm nhạc); sản xuất bản ghi 
âm và ghi hình. 

 

 
(210) 4-2016-09790 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.25; 26.3.2; A5.5.20; 24.11.15; 

3.4.13; A3.4.24; A3.13.24 
(591) Đỏ đô, trắng 
(731) Đỗ Minh Tâm  (VN) 

258/22 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; giày tập thể dục; bít tất; mũ (nón); găng tay (trang 
phục). 

 

 
(210) 4-2016-09791 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.11.15; 26.3.2; 26.13.25; 3.4.13; 

A3.4.24; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Đỏ đô, trắng 
(731) Đỗ Minh Tâm   (VN) 

258/22 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần lót, quần áo thể dục, giày tập thể dục, bít tất, mũ (nón), găng 
tay (trang phục), ba lô, túi xách, bít tất thể thao, áo gi lê, áo sơ mi, quần tây, cà vạt, thắt 
lưng, đồng hồ đeo tay, khuy măng sét, ví tiền, ví danh thiếp, cặp da, áo thun có cổ, áo 
thun không có cổ, áo khoác, áo len, quần đùi, quần dài, quần jean, giày, dép, quần áo giả 
da, quần áo da, găng tay, quần bơi, dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn (đồ trang sức, đồ kim 
hoàn), kính râm, móc khóa xe, keo vuốt tóc, lăn khử mùi, quần áo đan, vali, miếng lót bên 
trong giày, quần áo ngủ, khăn lau đồ đạc, ô (dù), ga giường, vỏ gối, cây lăn bụi, giày tây. 

 

 
(210) 4-2016-09792 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Xuân Bảo Toàn  (VN) 
2/8 đường 30, phường Linh Đông, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-09793 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; 26.5.2; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Js & Kim  (VN) 
147A Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán cà phê, quán ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-09794 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Đinh Thị Thúy  (VN) 
79 Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-09795 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 25.1.25 
(591) Xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng Phấn Hưng  (VN) 
179 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn 
Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 
 

Nhóm 35: Mua bán cửa nhựa, cửa nhôm.  
 

 
(210) 4-2016-09796 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.7.25; 25.3.1 
(591) Xanh, xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) SPIN MASTER LTD.  (CA) 

450 Front Street West, Toronto, Ontario 
M5V 1B6, Canada 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi (thuộc nhóm này); đồ chơi cụ thể là mặt nạ, cái lúc lắc, cầu 

trượt. 
 

 
(210) 4-2016-09797 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.2; 4.5.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) MQ WINES AT LOW COST AG  (CH) 

Gewerbestrasse 5, 6330 Cham, 
Switzerland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 

tính; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; 
tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2016-09798 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 
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(210) 4-2016-09799 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; thuốc đánh răng; chế phẩm làm sạch; 

nước hoa. 
 

 
(210) 4-2016-09800 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt  (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; chế phẩm đánh răng; chế phẩm làm 

sạch; nước hoa.  
 

 
(210) 4-2016-09801 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Linh Đạt   (VN) 
Km 31+500, quốc lộ 5A, xã Dị Sử, 
huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; xà phòng; chế phẩm đánh răng; chế phẩm làm 

sạch; nước hoa.  
 

 
(210) 4-2016-09802 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện).  
 

 
(210) 4-2016-09803 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 25.1.9; 7.3.11; 25.3.1 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
kiến trúc - xây dựng Mộc Kiến 
Gia  (VN) 
28/3 Lương Văn Can, phường 15, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-09804 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.O.L  (VN) 
36 đường số 1, phường 4, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-09805 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH The Scent  (VN) 
17 đường số 10, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; tinh dầu; hương liệu (tinh dầu); mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp; nước 
hoa.  

 

 
(210) 4-2016-09806 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.11; 26.1.2; 7.1.24 
(591) Nâu, đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thiên Mai  
(VN) 
450/4 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo hạnh nhân; cà phê; bánh kẹo; sôcôla; hương liệu cà phê; trà (chè).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-09807 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Đỗ Xuân Hải  (VN) 
Số 30 đường 18E, Kp 1, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe máy cụ thể là: má phanh xe gắn máy (bố thắng xe gắn máy); bộ 

nhông, xích (sên); đĩa (dĩa) xe gắn máy; vành xe máy; dĩa thắng xe máy. 
 

 
(210) 4-2016-09808 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.7.20 
(591) Hồng tím, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Trần Quang Huy  (VN) 
195/24 Hậu Giang, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; bồn tắm; vòi phun nước; hệ thống và thiết bị vệ sinh; vòi hoa 

sen; bồn rửa.  
 

 
(210) 4-2016-09815 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Lam  (VN) 
89/30/2G đường 8/3, phường 5, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 

 
(210) 4-2016-09816 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại thực phẩm Miền 
Đông     (VN) 
129/89/2 Liên Khu 5-6, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  
 

 
(210) 4-2016-09817 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
SuCo  (VN) 
1/25 Tiền Lân 17, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  

 

 
(210) 4-2016-09818 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.6; 8.3.1; 26.1.2; 1.15.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
SaCo  (VN) 
1/25 Tiền Lân 17, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm làm từ sữa.  

 

 
(210) 4-2016-09819 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại Hoàng Thiên  (VN) 
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, lương thực, thực 
phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, 
thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, 
con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới 
thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-09820 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; 2.9.21; 26.4.2 
(591) Xanh lá, xanh cốm, trắng, xám, xám 

sẫm, đen, vàng nâu, tím nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Cường Phú   (VN) 
Số 30B, ngõ 477, đường Nguyễn Trãi, 
phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-09821 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Healthy Beauty  
(VN) 
Gian 08-09 Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14 quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09822 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Healthy Beauty  
(VN) 
Gian 08-09 Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14 quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09823 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Healthy Beauty  
(VN) 
Gian 08-09 Trung tâm phân phối dược 

phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 

phường 14 quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09824 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Healthy Beauty  
(VN) 
Gian 08-09 Trung tâm phân phối dược 

phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 

phường 14 quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-09825 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Healthy Beauty  
(VN) 
Gian 08-09 Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14 quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09826 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Healthy Beauty  
(VN) 
Gian 08-09 Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14 quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-09827 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Healthy Beauty  
(VN) 
Gian 08-09 Trung tâm phân phối dược 
phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 
phường 14 quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09828 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Healthy Beauty  
(VN) 
Gian 08-09 Trung tâm phân phối dược 

phẩm Codupha, 334 Tô Hiến Thành, 

phường 14 quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09829 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.9.1; 25.1.25; 1.15.24; 25.7.25 

(591) Đen, xanh lá, xanh dương, đỏ gạch, tím, 

vàng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Skin Science Lab  (VN) 
P.1508 Tòa nhà Vincom Centre, số 72 

Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-09830 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  

 

 
(210) 4-2016-09831 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.   

 

 
(210) 4-2016-09832 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  

 

 
(210) 4-2016-09833 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 

Nam    (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.    
 

 
(210) 4-2016-09834 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 
Nam    (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.    
 

 
(210) 4-2016-09835 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 
Nam    (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.   
 

 
(210) 4-2016-09836 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần HATASHI Việt 
Nam    (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1614 

(210) 4-2016-09837 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Vàng, nâu 

(731) Công ty cổ phần Quế Lâm Phú 
Thọ   (VN) 
Lô số 10, KCN Thụy Vân, xã Thụy Vân, 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ dán; ván gỗ ép công nghiệp; ván sàn gỗ; ván gỗ dùng cho xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-09838 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư bất động sản Minh Phát  
(VN) 
Số 66, đường số 14, phường Tân Hưng, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; thẩm 

định bất động sản; quản lý bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-09839 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.1; A26.11.8 

(591) Vàng đậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thành 
Phố Thời Trang  (VN) 
Phòng 606, tòa nhà Indochina, số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm quần áo; mũ nón và giày dép thuộc đồ may mặc. 

 
Nhóm 35: Mua bán vải, quần áo, khăn, ga trải giường, túi xách, mắt kính và các phụ kiện 

ngành may mặc.  
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(210) 4-2016-09840 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.17.5 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Trọng Đại  (VN) 
Xóm 17, thôn Khê Kiều, xã Minh Khai, 
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn điện chiếu sáng, đèn led.  

 

 
(210) 4-2016-09841 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) AgrÝcola San JosÐ De 

Peralillo S.A.  (CL) 
Av. Eliodoro Y¸nez 2962, Piso 5, 
Providencia, Santiago, Chile  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang từ Chi Lê. 

 

 
(210) 4-2016-09843 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.3.7; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kim Ngọc   (VN) 
Ngõ 58, nhà số 5 Đại Cồ Việt, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời.  

 

 
(210) 4-2016-09844 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông thủy sản 
Gia Hưng Thịnh   (VN) 
363/29/5 Đất Mới, KP4, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; mua bán: các mặt hàng nông, thủy sản đông lạnh.  
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(210) 4-2016-09845 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; A5.3.13 
(591) Tím, trắng, hồng cánh sen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm thiên 
nhiên Ashoka  (VN) 
226/64 tổ 46, ấp 4, xã Tam An, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 03: Son môi; mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; nước xức tóc; mỹ phẩm, đồ trang 

điểm (mỹ phẩm); nước hoa, dầu thơm. 
 

 
(210) 4-2016-09846 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 2.7.9; 4.5.3; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Kids Plaza  
(VN) 
Số 20 Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột.  
 

Nhóm 29: Sữa tươi; dầu ăn; nước mắm.  
 

Nhóm 30: Bột gạo trẻ em; bột ngũ cốc.  
 

 
(210) 4-2016-09847 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bảo Minh   (VN) 
Số nhà 18D7, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
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(210) 4-2016-09848 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư Vilandio  (VN) 
187 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính đeo mắt.  

 

 
(210) 4-2016-09849 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23 
(591) Nâu, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư Vilandio  (VN) 
187 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mắt kính đeo mắt.  

 

 
(210) 4-2016-09852 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH An Nông   (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 

 
(210) 4-2016-09853 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) OURHOME CO-, LTD.   (KR) 

382, Gangnam-daero, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea (Yeoksam-
dong, Meritz Tower)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ 
khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy 
rượu; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống bằng quầy lưu động; dịch vụ quán trà; cho thuê 
phòng họp; nhà dưỡng lão; dịch vụ nhà trẻ ban ngày; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; cho 
thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê thiết bị phân phối nước uống.  

 

 
(210) 4-2016-09854 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông nông nghiệp Đa 
Phương Tiện  (VN) 
Số 6, hẻm 41/27/21 phố Vọng, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cung cấp viễn thông cho mua hàng từ xa; dịch vụ giá 

trị gia tăng trên điện thoại; truyền tin nhắn và hình ảnh có hỗ trợ của máy, phát sóng 
truyền thanh truyền hình không dây, truyền tập tin số.  

 

 
(210) 4-2016-09855 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH MICHIKO Việt 

Nam  (VN) 
12, lô 10 Đền Lừ, phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 

 

 
(210) 4-2016-09856 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Ngô Quốc Tuấn  (VN) 

Số 30, tổ 52, phường Tương Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; hương xua đuổi côn trùng; thực phẩm ăn kiêng 
dùng trong y học; thực phẩm chức năng; dược phẩm.  
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(210) 4-2016-09859 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24; A14.1.2 
(591) Đen, xanh da trời, xanh lá cây, vàng, 

hồng 
(731) KMART AUSTRALIA LIMITED  

(AU) 
11th Floor Wesfarmers House, 40 The 
Esplanade, Perth WA 6000, Australia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo ngủ, quần áo lót và bít tất ngắn cổ cho trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-09860 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Ưu  (VN) 
Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-09861 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Ưu  (VN) 
Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-09862 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Ưu   (VN) 
Số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-09863 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; 26.4.4; A26.11.9; 26.7.25 

(591) Xanh lá cây đậm 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đại 
Hưng Thịnh  (VN) 
20, lô B5, khu phố 11, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày; dép; quần áo; tất (vớ); mũ (nón). 

 

Nhóm 28: Tấm lót để bảo vệ [bộ phận của trang phục đặc biệt cho các môn thể thao]; vợt 

cầu lông; vợt quần vợt. 
 

 
(210) 4-2016-09864 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Đen, xám 

(731) SUZHOU JIULONGZHU CATERING 

MANAGEMENT CO., LTD.   (CN) 

No.289, JiuSheng Rd., Guoxiang St., 

Wuzhong Dist., Suzhou, Jiangsu, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nướe ép trái cây; nước [đồ uống]; bia; đồ uống không cồn có hương vị trà; 

nước dừa [đồ uống]; đồ uống không cồn. 
 

 

 
(210) 4-2016-09865 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Trần Ngọc Huy  (VN) 
Thôn An Cơ Nam, xã Thanh Tân, huyện 

Kiến Xương, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy 

móc để tinh lọc nước.  
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(210) 4-2016-09866 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
sản xuất công nghiệp Hưng 
Thịnh  (VN) 
Lô C2.4, đường D91, khu công nghiệp 
Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: ống thép không rỉ.  
 

 
(210) 4-2016-09867 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 6.1.2; A25.7.21; 26.4.1 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm Nhật ngữ Phú Sĩ  
(VN) 
86-88 đường số 14, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; huấn 

luyện [đào tạo]; khóa đào tạo từ xa; giảng dạy; dịch thuật. 
 

 
(210) 4-2016-09868 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) SUGOI PERFORMANCE APPAREL 

LIMITED PARTNERSHIP   (CA) 
8327 Eastlake Drive, Unit 201, Burnaby. 
British Columbia V5A 4W2, Canada  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao và các phụ kiện, cụ thể là áo phông ngắn tay, áo phông dài 

tay, quần soóc, quần dài, quần áo bó, áo ba lỗ (tank top), áo gilê, áo vét, áo nịt len, áo 
ngực mặc khi tập thể dục thể hình, quần áo lót mặc bên trong, quần đùi ống rộng, đồ bơi, 
bộ quần áo mặc khi tập thể dục thể hình, cụ thể là bộ quần áo mặc khi đi xe đạp, bộ quần 
áo mặc khi chơi ba môn phối hợp và bộ quần áo mặc khi chạy bộ, bít tất ngắn cổ, mũ lưỡi 
trai, mũ không vành hoặc vành nhỏ (mũ toque), lưỡi trai của mũ, mũ len ôm sát và trùm 
sau đầu (mũ beanie), mũ che kín đầu và cổ chỉ để hở mặt (mũ balaclava), găng tay, găng 
tay hở ngón, đồ giữ ấm đầu, cụ thể là mũ che kín đầu và cổ chỉ để hở mặt (mũ balaclava), 
mũ chỏm, mũ không vành hoặc vành nhỏ (mũ toque), khăn trùm đầu và dải băng buộc 
đầu (trang phục), đồ giữ ấm cho cổ, cụ thể là khăn quàng cổ và khăn quàng cổ dạng ống, 
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đồ giữ ấm cho tai, đồ giữ ấm cho cẳng chân, đồ giữ ấm cho cánh tay và đồ giữ ấm cho đầu 
gối, bao giày cho mục đích sử dụng thông thường, giày ống loại cao đến mắt cá chân, các 
sản phẩm trang phục bó sát cơ thể làm từ len mêrinô, cụ thể là sơ mi dài tay, áo phông 
ngắn tay, áo gilê, áo ba lỗ (tank top), quần đùi ống rộng, áo nịt len mặc khi đi xe đạp, 
quần sóoc mặc khi đi xe đạp và chạy bộ, áo khoác ngoài mặc khi đi xe đạp và chạy bộ, 
găng tay, mũ, quần ống bó và đồ giữ ấm đầu, và miếng đệm lót cho quần cụ thể là miếng 
đệm lót thể thao bằng vải có đường viền dùng khi đi xe đạp và quần sóoc mặc khi chơi ba 
môn phối hợp. 

 

 
(210) 4-2016-09869 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.6; 26.13.25; A26.4.24 
(731) SUGOI PERFORMANCE APPAREL 

LIMITED PARTNERSHIP   (CA) 
8327 Eastlake Drive, Unit 201, Burnaby, 
British Columbia V5A 4W2, Canada  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể thao và các phụ kiện, cụ thể là áo phông ngắn tay, áo phông dài 

tay, quần soóc, quần dài, quần áo bó, áo ba lỗ (tank top), áo gilê, áo vét, áo nịt len, áo 
ngực mặc khi tập thể dục thể hình, quần áo lót mặc bên trong, quần đùi ống rộng, đồ bơi, 
bộ quần áo mặc khi tập thể dục thể hình, cụ thể là bộ quần áo mặc khi đi xe đạp, bộ quần 
áo mặc khi chơi ba môn phối hợp và bộ quần áo mặc khi chạy bộ, bít tất ngắn cổ, mũ lưỡi 
trai, mũ không vành hoặc vành nhỏ (mũ toque), lưỡi trai của mũ, mũ len ôm sát và trùm 
sau đầu (mũ beanie), mũ che kín đầu và cổ chỉ để hở mặt (mũ balaclava), găng tay, găng 
tay hở ngón, đồ giữ ấm đầu, cụ thể là mũ che kín đầu và cổ chỉ để hở mặt (mũ balaclava), 
mũ chỏm, mũ không vành hoặc vành nhỏ (mũ toque), khăn trùm đầu và dải băng buộc 
đầu (trang phục), đồ giữ ấm cho cổ, cụ thể là khăn quàng cổ và khăn quàng cổ dạng ống, 
đồ giữ ấm cho tai, đồ giữ ấm cho cẳng chân, đồ giữ ấm cho cánh tay và đồ giữ ấm cho đầu 
gối, bao giày cho mục đích sử dụng thông thường, giày ống loại cao đến mắt cá chân, các 
sản phẩm trang phục bó sát cơ thể làm từ len mêrinô, cụ thể là sơ mi dài tay, áo phông 
ngắn tay, áo gilê, áo ba lỗ (tank top), quần đùi ống rộng, áo nịt len mặc khi đi xe đạp, 
quần sóoc mặc khi đi xe đạp và chạy bộ, áo khoác ngoài mặc khi đi xe đạp và chạy bộ, 
găng tay, mũ, quần ống bó và đồ giữ ấm đầu, và miếng đệm lót cho quần cụ thể là miếng 
đệm lót thể thao bằng vải có đường viền dùng khi đi xe đạp và quần soóc mặc khi chơi ba 
môn phối hợp. 

 
 

(210) 4-2016-09871 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
GREEN LlFE   (VN) 
183/1 Hiệp Bình, phường Hiệp Bình 
Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chế phẩm thú y; thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ; 
chế phẩm diệt khuẩn cho đất. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm: phân bón dùng trong nông nghiệp, chế phẩm 
phân bón, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, chế phẩm thú y, thuốc xua đuổi côn trùng sâu bọ, 
chế phẩm diệt khuẩn cho đất. 

 

 
(210) 4-2016-09872 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.4.6 
(591) Xanh nước biển, xanh lá, xám 

(540) 

  

(731) WILSON TRUONG   (VN) 
Phòng B2, tầng 18 toà nhà Intemational 
Plaza, số 343 đường Phạm Ngũ Lão, 
phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 10: Răng giả; bộ phận răng giả; hàm răng giả; hàm nhân tạo; thiết bị nha khoa; 
thiết bị nha khoa chạy điện. 

 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế công nghiệp 
(Industrial design). 

 

 
(210) 4-2016-09873 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.13; A5.7.23; A26.4.24 
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infnite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, dùng để hỗ trợ và tạo sách điện tử có thể tương tác, thay 
đổi theo người dùng; phần mềm máy tính để tạo, soạn thảo, biên tập, xuất bản, và phân 
phối các xuất bản phẩm điện tử, đa phương tiện, có thể tương tác được; phần mềm để đọc 
các xuất bản phẩm điện tử trên các thiết bị điện tử kỹ thuật số; phần mềm máy tính để 
soạn thảo, tải về, nhận, biên tập, hiển thị, lưu trữ và tổ chức văn bản, đồ họa, hình ảnh và 
các xuất bản phẩm điện tử. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ các xuất bản phẩm điện tử, dùng với phần mềm sở hữu 
độc quyền, được cung cấp qua internet và các mạng thông tin khác, dịch vụ cửa hàng bán 
lẻ các xuất bản phẩm điện tử dùng với phần mềm sở hữu độc quyền trên các thiết bị điện 
tử kỹ thuật số di động và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. 

 
Nhóm 41: Cung cấp sách điện tử, tạp chí điện tử, báo điện tử, tạp chí chuyên đề điện tử, 
tạp chí xuất bản định kỳ điện tử, các vở kịch và bản tin điện tử về nhiều loại chủ đề được 
quan tâm phổ biến, trực tuyến, không thể tải về được. 
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Nhóm 42: Cung cấp cổng thông tin trực tuyến để sử dụng trực tuyến tạm thời phần mềm 

trực tuyến không thể tải xuống được, nhằm cho phép người sử dụng internet xem trước và 

tải về các xuất bản phẩm điện tử; cung cấp cổng thông tin điện từ tích hợp qua mạng 

internet công nghệ cho phép người sử dụng internet xem trước và tải về các xuất bản 

phẩm điện tử, dùng với phần mềm sở hữu độc quyền, về nhiều loại chủ đề được quan tâm 

phổ biến.  
 

 
(210) 4-2016-09874 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 

Illinois 60064, USA  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng dùng trong nhi 

khoa; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho ăn kiêng cho trẻ em; chất bổ sung dinh dưỡng 

dạng lỏng; sữa công thức dành cho trẻ ẵm ngửa; thực phẩm cho em bé; vitamin dùng trước 

khi sinh; vitamin dùng trong thời kỳ cho con bú.  

 

Nhóm 29: Chế phẩm sữa dạng bột; sữa và các sản phẩm sữa.  
 

 
(210) 4-2016-09875 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển VITROMED Việt Nam  (VN) 
Tổ dân phố Ngọc Trục 2, phường Đại 

Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nghiền rác; máy nâng rác; máy ép rác; máy ép bùn dùng trong xử lý môi 

trường. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; máy lắc máu (thiết bị y tế); cáng cứu thương.  

 

Nhóm 11: Hệ thống xử lý nước thải; nồi hấp (dùng điện); nồi hơi (không phải là bộ phận 

của máy); lò đốt rác; thiết bị khử trùng; tủ bảo ôn; máy sắc thuốc chạy điện. 

 
Nhóm 20: Tủ thuốc; tủ đựng; giường dùng trong bệnh viện.  
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(210) 4-2016-09876 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.1.18; 26.1.2; 26.4.3 

(591) Nâu, trắng, vàng 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất bánh ngọt Gia Bảo  
(VN) 
Số 24 Khương Đình, phường Thượng 

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 

Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ kẹp nhân; bánh gato; bánh bao; bánh su kem; bánh bông lan cuộn; 

bánh quy dẹt (bánh cookies). 
 

(210) 4-2016-09877 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH ESQUEL 
GARMENT MANUFACTURING 
(Việt Nam)  (VN) 
Số 9, đường số 5, KCN Việt Nam 

Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; khăn quàng cổ; bít tất (trang phục); đồ đội đầu; cà vạt; thắt 

lưng (trang phục); quần áo lót. 

 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo hàng thời trang và đồ trang sức, bao gồm: 

vòng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa tai, lắc chân, trâm cài áo, trâm cài caravat, khuy măng séc 

áo, kính, đồng hồ, bóp (ví), túi xách, ví đầm, ba lô, cặp, quần áo, giày dép, bằng vải và 

bằng da, thắt lưng (dây nịt) làm bằng da, khăn quàng cổ, tất, đồ đội đầu, đăng ten và đồ 

thêu, ruy băng và dải, khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, 

khoá cài thắt lưng, khoa cài, ghim cài (phụ kiện của trang phục), khăn trải bàn và trải 

gường, vỏ gối, chăn, vải có thể dính bằng nhiệt, vải, tấm lót cốc (tấm trải bàn khi ăn), vải 

(crếp), lụa (crếp), rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo, dạ thô, vải co giãn, rèm cửa dạng 

lưới, vải không dệt, vải len. 

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế thời trang; thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2016-09880 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.4; A25.7.3; 26.7.25; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Phúc 
Thiên  (VN) 
499/6/30 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dầu nhớt, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế; mua bán các 

loại mút xốp; dịch vụ xuất nhập khẩu các sản phẩm dầu nhớt; dịch vụ quảng cáo cho mục 
đích bán hàng. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công cắt mút xốp các loại; dịch vụ in ấn, cắt chữ, làm biển hộp 
quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-09881 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.5; 2.9.14; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Phúc 
Thiên   (VN) 
499/6/30 Quang Trung, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt; mỡ nhờn; các sản phẩm dầu mỏ đã tinh chế.  

 

 
(210) 4-2016-09884 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xây dựng Hali   (VN) 
Số 25/64, đường Lĩnh Nam, phường Mai 
Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột bả tường; vữa dùng cho xây dựng; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; xi măng 

ami¨ng; vữa ami¨ng.  
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(210) 4-2016-09886 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.3; 25.1.6; 1.3.1; A6.19.9 
(591) Vàng, cam, đỏ, nâu đỏ, xanh đen, xanh 

lá cây, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Hữu 
Nghĩa  (VN) 
Tổ 23, ấp Hòa Long I, thị trấn An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 30: Trà, cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-09887 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Anh  (VN) 
75/33 đường Lò Rèn, phường 4, thành 
phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán ăn uống, quán giải khát, quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-09888 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MTMCO Inc.  (KR) 

Ace Seongsu Tower1 #101, 10, 
Gwangnaru-ro 8-gil, Seongdong-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 41: Học viện đào tạo làm đẹp; học viện đào tạo trang điểm; giáo dục về làm đẹp; 
đào tạo nghề liên quan đến thẩm mỹ; tổ chức và điều hành các sự kiện giáo dục liên quan 
đến chăm sóc tóc và làm đẹp; học viện đào tạo chăm sóc da; cung cấp trường dạy làm đẹp 
chuyên nghiệp liên quan đến giáo dục và đào tạo cho các công ty nhượng quyền thương 
mại. 

 

 
(210) 4-2016-09889 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.3.1; 26.4.1; 10.3.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hòa An  (VN) 
Xóm Trại Vàng, thôn Đông Hạ, xã Đông 
Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, kệ, giường, tủ, bằng inốc, sắt. 
 

 
(210) 4-2016-09890 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hòa An   (VN) 
Xóm Trại Vàng, thôn Đông Hạ, xã Đông 
Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, kệ, giường, tủ, bằng inox, sắt (tất cả là đồ nội thất). 

 

 
(210) 4-2016-09891 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.1.18; A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hòa An   (VN) 
Xóm Trại Vàng, thôn Đông Hạ, xã Đông 
Yên, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, kệ, giường, tủ, bằng inox, sắt (tất cả là đồ nội thất). 
 

 
(210) 4-2016-09892 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.22; 18.3.21; 18.3.23; 2.9.14; 

A2.9.15; 3.7.7; A3.7.24; A1.1.10; 
1.15.11; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh da trời, vàng, da cam, xanh lá 
cây, xanh lục, đen 

(540) 

  

(731) Trường mầm non Thùy Vân  
(VN) 
Số 2, đường Hồ Quý Ly, phường Thắng 
Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 41: Trường mầm non. 
 
 

(210) 4-2016-09893 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24; 26.13.25; 26.3.23; 26.4.7 
(731) IRSAN TJAHAJA  (ID) 

Taman Duta Mas, Blok Bvi/12A, 
Rt002/RW009, Wijaya Kusuma, Grogol 
Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; đồng hồ chạy điện; dây của 
đồng hồ đeo tay; đồng hồ bỏ túi; dây xích đồng hồ; hộp dùng cho ngành sản xuất đồng 
hồ; chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn]; hộp đựng đồ trang sức [hộp nhỏ].  

 

 
(210) 4-2016-09894 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.21; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

kỹ thuật công nghệ PPT  (VN) 
Lầu 8, phòng 802, tòa nhà Jabes 2, 110 
Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sáng chế và Nhãn hiệu 

Việt Nam (SANVIC CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu hóa chất dùng cho công nghiệp (cụ thể: hóa 

chất làm sạch lò hơi, làm sạch và tẩy cáu cặn đường ống của lò hơi), thiết bị sưởi nóng, 
sấy khô (lò nước nóng, lò dầu tải nhiệt), thiết bị sinh hơi nước (lò hơi), thiết bị sinh nước 
nóng (bơm nhiệt), thiết bị làm lạnh (hệ thống điều hòa không khí) công trình công cộng, 
công trình dân dụng, các tòa cao ốc; quảng cáo.  

 

 
(210) 4-2016-09895 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-09896 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Kido  (VN) 
Số 138-142 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; cháo ăn liền, hủ tiếu ăn liền.  
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(210) 4-2016-09898 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 18.5.1; A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 

26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại quốc tế M&T   (VN)
VK928 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 07: Kim dùng cho máy dệt kim.  
 

 
(210) 4-2016-09899 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại quốc tế M&T   (VN)
VK928 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy dệt kim. 
 

 
(210) 4-2016-09900 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.2; 26.13.25 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại quốc tế M&T   (VN)
VK928 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Kim dùng cho máy dệt kim.   

 

 
(210) 4-2016-09904 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Xương   (VN) 
16 đường Trường Chinh, khu phố 7, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-09905 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Xương   (VN) 
16 đường Trường Chinh, khu phố 7, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-09907 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; A26.11.9; 26.4.1 
(591) Trắng, vàng, vàng đậm, xanh dương 

đậm, nâu, nâu đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ ô tô Đức Tiến (Duc 
Tien Auto Co.,Ltd)   (VN) 
15/32 đường C1, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô; máy móc, thiết bị và phụ 

tùng máy thủy lực; ô tô.  
 

Nhóm 37: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.  
 

Nhóm 39: Cho thuê ô tô. 
 

Nhóm 40: Gia công cơ khí. 
 

 
(210) 4-2016-09908 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) SHUTTA LTD.   (HK) 

2507, 25th Floor, CC Wu Building, 302 
Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; tiếp thị; quản lý kinh doanh; quản lý thương mại việc li-xăng hình 

ảnh của người khác. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 45: Các dịch vụ cá nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các 
nhu cầu thiết yếu của cá nhân; dịch vụ li-xăng hình ảnh của người khác liên quan đến sở 
hữu trí tuệ. 

 

 
(210) 4-2016-09909 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.5.3; 1.15.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh ngọc, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thủy Ngân  (VN) 
ấp Mỹ Tường, xã Thiện Trung, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống); nước tinh khiết (đồ uống); nước uống đóng chai, đóng 

bình.  
 
 

(210) 4-2016-09910 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Nguyễn Xuân Việt Cường  (VN) 

476/42/16I Âu Cơ, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại như: vi mạch dùng cho xe cộ (IC), bộ phận đánh 

lửa dùng cho xe cộ (bugi), dây điện dùng cho xe cộ, sạc điện dùng cho xe cộ, mô bin 
sườn, mô bin lửa, thiết bị báo xăng, sản phẩm lọc xăng và ống dẫn xăng, săm xe (ruột xe), 
lốp (vỏ), bánh răng, xích, ổ líp (nhông sên đĩa). 

 

 
(210) 4-2016-09911 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Hộ kinh doanh Hiệp Phát   (VN)

456-458 Minh Phụng, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh bao.  
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(210) 4-2016-09912 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại Hiếu Hương   (VN) 
Số 19 đường Chiến Lược, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm nhựa như: bàn; ghế; giường; tủ; giá kệ; móc áo.  

 

Nhóm 21: Rổ, xô; chậu; hộp muối dưa cà; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 

chổi; xẻng [dụng cụ nhà bếp]; cay lau nhà (tất cả làm bằng nhựa). 
 

 
(210) 4-2016-09913 (220) 11.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại Hiếu Hương   (VN) 
Số 19 đường Chiến Lược, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm nhựa như: bàn; ghế; giường; tủ; giá kệ; móc áo.  

 

Nhóm 21: Rổ; xô; chậu; hộp muối dưa cà; đồ chứa dựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 

chổi; xẻng; cây lau nhà, (tất cả làm bằng nhựa).  
 

 
(210) 4-2016-09916 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.5.5; 3.9.18; A5.5.20 

(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Hoàng Văn Thanh  (VN) 
690 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê. 
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(210) 4-2016-09917 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại SHYNNIE  (VN) 
42/31 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-09918 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đen, đỏ, hồng nhạt 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Thu  (VN) 
Tầng 6, số 101A, đường Nguyễn 
Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm, làm tóc. 
 

 
(210) 4-2016-09919 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và phát triển xuất 
nhập khẩu ANL  (VN) 
15 đường 28A, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; bột yến mạch; yến mạch làm thực 
phẩm cho con người; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2016-09921 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Giải trí NT  (VN) 

22-22Bis Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; hộp đêm; dịch vụ trường quay; sản xuất phim, chương 
trình ca nhạc, tạp kỹ và các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch vụ xổ số; dịch vụ 
câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ.  
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(210) 4-2016-09922 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty TNHH Giải trí NT   (VN) 
22-22 Bis Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà 
hàng ăn uống) theo hình thức trực tiếp phục vụ tại nhà hàng hoặc giao hàng tại địa điểm 

khách hàng yêu cầu hoặc qua mạng; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ 

khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2016-09924 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 
1.15.24 

(591) Đỏ, vàng, xanh tím than 
(731) Công ty TNHH Giải trí NT   (VN) 

22-22 Bis Lê Thánh Tôn, phường Bến 

Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà 

hàng ăn uống) theo hình thức trực tiếp phục vụ tại nhà hàng hoặc giao hàng tại địa điểm 
khách hàng yêu cầu hoặc qua mạng; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ 

khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2016-09925 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.4.24 

(731) Công ty cổ phần Vise 
Hospitality  (VN) 
Tòa nhà Beta, lầu 6, 55 Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; hộp đêm; dịch vụ trường quay; sản xuất phim, chương 

trình ca nhạc, tạp kỹ và các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch vụ xổ số; dịch vụ 

câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ.  
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(210) 4-2016-09926 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.4.24 

(731) Công ty cổ phần Vise 
Hospitality  (VN) 
Tòa nhà Beta, lầu 6, 55 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2016-09927 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.4.24 

(591) Xanh da trời, đen 

(731) Công ty cổ phần Vise 
Hospitality  (VN) 
Tòa nhà Beta, lầu 6, 55 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; hộp đêm; dịch vụ trường quay; sản xuất phim, chương 

trình ca nhạc, tạp kỹ và các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch vụ xổ số; dịch vụ 

câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ.  
 
 

(210) 4-2016-09928 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.4.24 

(591) Xanh da trời, đen 

(731) Công ty cổ phần Vise 
Hospitality  (VN) 
Tòa nhà Beta, lầu 6, 55 Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ cho thuê phòng họp. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-09929 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí BL  
(VN) 
74-76 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; hộp đêm; dịch vụ trường quay; sản xuất phim, chương 

trình ca nhạc, tạp kỹ và các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch vụ xổ số; dịch vụ 

câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà 

hàng ăn uống) theo hình thức trực tiếp phục vụ tại nhà hàng hoặc giao hàng tại địa điểm 

khách hàng yêu cầu hoặc qua mạng; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ 

khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê phòng họp.  
 

 
(210) 4-2016-09930 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.23; 26.13.25 

(731) Công ty cổ phần giải trí BL  
(VN) 
74-76 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; hộp đêm; dịch vụ trường quay; sản xuất phim, chương 

trình ca nhạc, tạp kỹ và các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch vụ xổ số; dịch vụ 

câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ.   

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà 

hàng ăn uống) theo hình thức trực tiếp phục vụ tại nhà hàng hoặc giao hàng tại địa điểm 

khách hàng yêu cầu hoặc qua mạng; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ 

khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2016-09931 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; 26.13.25 
(591) Tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần giải trí BL  

(VN) 
74-76 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; hộp đêm; dịch vụ trường quay; sản xuất phim, chương 

trình ca nhạc, tạp kỹ và các chương trình phát thanh, truyền hình; dịch vụ xổ số; dịch vụ 
câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (thực hiện bởi nhà 
hàng ăn uống) theo hình thức trực tiếp phục vụ tại nhà hàng hoặc giao hàng tại địa điểm 
khách hàng yêu cầu hoặc qua mạng; cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cho thuê phòng họp.  

 

 
(210) 4-2016-09932 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại DO MA VI VA  (VN) 
662/33 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Võ Trần (VO TRAN 

CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; vali; ví (bóp); cặp da; ba lô; cặp học sinh; túi đeo vai.  
 

Nhóm 25: Giày dép; quần áo; nón mũ; khăn choàng; cà vạt (ca vát); thắt lưng.  
 

 
(210) 4-2016-09933 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.5; A8.1.16; 8.1.18; 26.5.4 
(591) Tím, tím nhạt, xanh, xanh lá cây, xanh 

da trời, xanh dương, nâu, đen, ghi, xám 
bạc, trắng 

(731) FOODS 2.0, LLC. A DELAWARE 
LIMITED LIABILITY COMPANY  
(US) 
1111 E. Citrus Street, Unit 4, Riverside, 
CA 92507 USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; đường dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09934 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.5.4; A25.7.5; 17.5.1; A11.3.3 

(591) Tím, tím nhạt, xanh, xanh lá cây, xanh 

da trời, xanh dương, xanh nước biển, 

nâu, đen, ghi, xám bạc, đỏ, trắng 

(731) FOODS 2.0, LLC. A DELAWARE 

LIMITED LIABILITY COMPANY     (US) 

1111 E. Citrus Street, Unit 4, Riverside, 

CA 92507 USA   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; đường dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09935 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Sinh á Châu  
(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng.  
 

 
(210) 4-2016-09936 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Sinh á Châu  
(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng. 
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(210) 4-2016-09937 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Hóa Sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2016-09938 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Hóa Sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2016-09939 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Hóa Sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2016-09940 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  

(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng. 
 

(210) 4-2016-09941 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  
(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2016-09942 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty TNHH hóa sinh á Châu  
(VN) 
Số 551/132 Lê Quang Định, phường 1, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 

Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt động vật có hại, thuốc 

diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc biêu vàng, thuốc diệt côn trùng. 
 

 
(210) 4-2016-09943 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Ngữ á Châu   (VN)
91A Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để giặt; chế phẩm làm sạch; nước rửa tay; sữa tắm; xà bông; mỹ 

phẩm.  
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(210) 4-2016-09944 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất dịch vụ Ngữ á Châu  
(VN) 
91A Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Nước rửa tay; chế phẩm làm sạch; chế phẩm để giặt; sữa tắm; xà bông; mỹ 
phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-09945 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ca cao Bến Tre  
(VN) 
23/3A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị 
trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Ca cao; sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; 
đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; cà phê; đồ uống cà phê có sữa.  

 

 
(210) 4-2016-09946 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.6; 5.7.1; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15; 

25.5.1 
(591) Nâu, vàng đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ca cao Bến Tre  
(VN) 
23/3A Huỳnh Tấn Phát, khu phố 4, thị 
Trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Ca cao; sản phẩm ca cao; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở 

ca cao; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống cà phê có sữa; đồ uống sôcôla có sữa.  
 
 

(210) 4-2016-09947 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 25.5.25 
(591) Đen, nâu, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Việt Shoe Materials   (VN) 
213/6C Tam Bình, phường Tam Phú, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng; dép. 
 

 
(210) 4-2016-09948 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh dương, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trần Ngọc Đảm  (VN) 
Số 1, Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai.  

 

 
(210) 4-2016-09949 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
dịch vụ may Ngọc Linh  (VN) 
3/6 C ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-09950 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.5.6; 2.5.1 
(591) Xanh da trời, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
& dịch vụ may Ngọc Linh   (VN)
316 C Tiên Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em.  

 

 
(210) 4-2016-09951 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 1.7.6; A19.13.21 
(591) Vàng nâu, vàng cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-09952 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1; A1.3.17; A19.13.21; 26.15.1 
(591) Vàng sáng, vàng cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Thành Đạt  
(VN) 
654 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-09953 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; 1.15.23 
(591) Đen, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư phát triển nhà thông 
minh Việt Nam   (VN) 
L14-08B lầu 14, tòa nhà Vincom, 72 Lê 
Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm, trứng, đã sơ chế và bảo quản. 
 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, gạo. 
 

Nhóm 31: Rau quả tươi. 
 

Nhóm 35: Mua bán rau, quả, thịt, cá, gạo, phân bón. 
 
 

(210) 4-2016-09954 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phong   (VN) 
Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách; cặp sách; vali; ví.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1645 

(210) 4-2016-09955 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Phong   (VN) 
Thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép và đồ đi chân; mũ nón; đồ đội đầu; quần áo thời trang.  
 

 
(210) 4-2016-09957 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.9.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và vận 
tải Thịnh Hưng  (VN) 
Số 8/43/5A Phạm Phú Thứ, phường Hạ 
Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi.  
 

 
(210) 4-2016-09958 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Nâu, cam 

(540) 

  

(731) Võ Thanh Phong  (VN) 
376 ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Pháp  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, véc ni, thuốc màu; chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 

thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chế phẩm dùng làm sơn lót (tương tự như sơn). 
 

Nhóm 19: Bột trét tường dùng trong xây dựng; hỗn hợp xi măng; chất trám sử dụng trong 
trang trí nhà để sửa chữa vết nứt, lỗ hổng và chỗ sai hỏng khác trên các bề mặt hoặc gỗ; 
vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; lớp phủ vữa lỏng; chất trám sử dụng trong trang trí nhà để 
sửa chữa hoặc làm phẳng bề mặt thạch cao. 

 

 
(210) 4-2016-09959 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A18.4.11; 18.4.1; 25.5.25 
(591) Xanh lá, xanh thiên thanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lâm Việt 
Thiên Thanh  (VN) 
D8 - TT14 khu đô thị Văn Quán, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-09960 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.10; 3.7.16; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Chuyển giao 
Công nghệ và Dịch vụ Y tế  
(VN) 
Số 26 ngõ 41, đường An Dương Vương, 
tổ 42, cụm 7, phường Phú Thượng, quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế, chân, tay giả, mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật 

liệu khâu vết thương.  
 

 
(210) 4-2016-09962 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12 (540) 

  

(731) Cao Việt Quang  (VN) 
Đội 9, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 07: Van xả nước; vòi xả nước.  
 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh gồm: bồn rửa, bệ xí, bồn tắm, vòi hoa sen. 

 
Nhóm 17: Đầu nối ống không bằng kim loại; ống dẫn nước không bằng kim loại (ống 

mềm).  
 

 
(210) 4-2016-09963 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.15.1; A24.15.11; 26.1.1 (540) 

  

(731) Lưu Kỳ Vỹ  (VN) 
Xóm Muồng, thôn Cao Đình, xã Tri 

Phương, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 07: Van xả nước; vòi xả nước. 

 
Nhóm 17: Đầu nối ống không bằng kim loại; nắp bịt ống nước không bằng kim loại; ống 

dẫn nước không bằng kim loại (ống mềm). 

 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại (ống cứng). 
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(210) 4-2016-09964 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.5.15 (540) 

 

(731) Lê Đắc Dương  (VN) 
Xóm 1, thôn Cao Đình, xã Tri Phương, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm từ nhựa mà không xếp ở nhóm khác cụ thể là: ổ cắm điện, phích 

cắm điện. 

 
Nhóm 11: Đui đèn điện. 

 

 
(210) 4-2016-09965 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) TAKASHO CO., LTD.   (JP) 

489, Sakai, Kainan-shi, Wakayama-ken, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Cột chống bằng kim loại; cổng bằng kim loại; hàng rào bằng kim loại; chi tiết 

bằng kim loại cho xây dựng; tấm kim loại dùng cho xây dựng; mành che ngoài cửa bằng 

kim loại. 

 
Nhóm 19: Gạch lát bằng gốm; các sản phẩm đất nung, dùng trong xây dựng; hàng rào 

bằng nhựa tổng hợp; vật liệu xây dựng bằng chất dẻo; vật liệu xây dựng tổng hợp; công 
trình xây dựng, không bằng kim loại; cột, không bằng kim loại; gỗ dán; gỗ nhân tạo dùng 

cho xây dựng; tre nhân tạo dùng cho xây dựng; tre (vật liệu xây dựng); gỗ được bảo quản; 

tấm gỗ lát sàn; kính xây dựng; nhà kính có thể chuyên chở được cho mục đích gia đình, 
không bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-09966 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) TAKASHO CO., LTD.   (JP) 

489, Sakai, Kainan-shi, Wakayama-ken, 

Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 19: Hàng rào bằng nhựa tổng hợp; vật liệu xây dựng bằng chất dẻo; vật liệu xây 

dựng tổng hợp; công trình xây dựng, không bằng kim loại; tre nhân tạo dùng cho xây 

dựng; tre (vật liệu xây dựng). 
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(210) 4-2016-09967 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
cơ điện Tân Phú  (VN) 
Thôn Ninh Xá, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Nhựa nhân tạo dạng thô/chưa xử lý; nhựa epoxy dạng thô/chưa xử lý; nhựa 
tragacan dùng cho mục đích công nghiệp; nhựa acrylic dạng thô/chưa xử lý; nhựa tổng 
hợp (dạng thô)/chưa xử lý.  

 

Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; cuộn dây điện từ; lõi của cuộn điện; bộ chuyển mạch 
điện; bộ đảo mạch điện; vỏ bọc cho dây cáp điện; vật liệu cho mạch điện chính [dây, dây 
cáp], ổ cắm, phích cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện], bảng phân phối 
[điện], bộ hạn chế [điện].  

 

Nhóm 12: Xe ô tô, thân xe ô tô, xích ô tô, khung gầm ô tô, mui xe ô tô, lốp ô tô.  
 

Nhóm 19: Gỗ xây dựng; gỗ thành phẩm; tấm ván sàn gỗ, tấm gỗ lát sàn; gỗ dùng cho việc 
gia công dụng cụ gia đình; tấm ván [gỗ dùng cho xây dựng], ván gỗ dùng cho xây dựng, 
gỗ xẻ. 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà máy xí nghiệp; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng; xây dựng; 
tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng xe điện; thuê tàu chở hàng, thuê phương tiện vận tải; vận 
tải; vận chuyển đồ đạc; v'ận chuyển hành khách.  

 

 
(210) 4-2016-09968 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Đặng Quốc Tuấn  (VN) 
Phòng 501, tòa nhà Pacific Palace, số 
83B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành nhố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-09969 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1; A26.11.12; A26.4.6; 26.4.10 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trương Văn 
Quý  (VN) 
Tổ 3, phường Phú Xá, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 

Nhóm 45: Tổ chức sự kiện xã hội: hôn lễ, tang lễ.  
 

 
(210) 4-2016-09970 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.13; A5.7.23; 26.1.1; A1.1.10 

(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Thị Hải Yến  (VN) 
Thôn Cây Quýt 2, xã Mỹ Bằng, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

 

(511)   Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; quả táo, quả tươi.  
 

 
(210) 4-2016-09971 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 8.7.11 

(591) Xanh, da cam 

(540) 

  

(731) Bùi Quang Hùng  (VN) 
Thôn Cây Quýt 2, xã Mỹ Bằng, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

 
(511)   Nhóm 31: Quả mọng, trái cây tươi; quả táo; quả tươi; trứng gà; trứng vịt; trứng thuộc 

nhóm này. 
 

 
(210) 4-2016-09972 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Hà Thị Hằng  (VN) 
Thôn Mai Sơn 3, xã Gia Lạc, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; trà thảo mộc giảm cân hủy mỡ. 

 
Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán: 

thực phẩm chức năng, trà thảo mộc giảm cân hủy mỡ. 
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(210) 4-2016-09973 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.23 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ & 
thương mại Minh Hưng  (VN) 
Số nhà 9, ngõ 78, phố Lê Hồng Phong, 

phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải 

Dương  
 

(511)   Nhóm 24: Khăn lau bằng vải; khăn ăn bằng vải; khăn mặt bằng vải, khăn phủ gối; khăn 

tắm bằng vải.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; quần áo lót; thắt lưng (trang phục); đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 

phẩm sau, khăn mặt, khăn trải gường, khăn phủ gối, khăn tắm, quần áo, giày dép, quần áo 

sơ sinh, quần tất, đồ đi chân. 
 

 
(210) 4-2016-09974 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Vũ Thị Lệ  (VN) 
Số 56 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm, nhập khẩu, xuất khẩu, quảng cáo, mua bán sản 
phẩm sau: kính bảo hộ, tròng kính, kính đeo mắt, kính thời trang, gọng kính, hộp đựng 

kính, khăn lau kính, phụ kiện kính đeo mắt, đồng hồ, đồ trang sức (vàng, bạc, kim loại 
quý), nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, ô tô và động cơ bộ phận phụ trợ ô tô, xe 

máy, phụ tùng ô tô, xe máy, máy móc thiết bị trong lĩnh vực kính mắt, thiết bị dụng cụ y 

tế (nha khoa, chỉnh hình, phục hồi chức năng), máy vi tính, thiết bị ngoại vi, điện thoại di 
động, máy fax, phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2016-09975 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Đỗ Duy Tiến  (VN) 
Số 72 đường Tô Hiến Thành, phường 

Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán các sản phẩm sau: bóng đèn, bóng đèn điện, 

đèn điện.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1651 

(210) 4-2016-09976 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.16; A3.7.24; 1.15.21; 26.1.1; 

A25.7.6; 1.15.9 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Hạc  (VN) 
Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: yến sào đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2016-09977 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.10; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Hạc   (VN) 
Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trưng bày giới thiệu sản phẩm; xuất khẩu; nhập khẩu; mua bán sản 
phẩm sau: yến sào đã qua chế biến. 

 

 
(210) 4-2016-09979 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A5.3.14 
(591) Xanh nõn chuối, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
Số 66, ngách 99/153, tổ 30, phường 
Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà) các loại; trà trái nhàu; trà hồng sâm bắc; đồ uống chiết xuất từ chè 
(trà). 

 

 
(210) 4-2016-09980 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.2.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Đinh 
Nguyễn  (VN) 
1010/8 Lạc Long Quân, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 06: Đinh, đinh dùng trong công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-09981 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

   

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Hóc Môn  (VN) 
53/1D Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc 
Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu nhờn, dầu nhiên liệu.  

 

 
(210) 4-2016-09982 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh dương đậm, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang  (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, nữ, quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2016-09983 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16; A26.11.8 
(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dệt Uyên Trang   (VN) 
97/18 đường TA 17A, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, nữ, quần áo thời trang. 

 

 
(210) 4-2016-09986 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Phan Lạc Mạnh  (VN) 
Xóm Gò Gai, thôn Giếng, xã Hữu Bằng, 
huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2016-09987 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 26.4.3; 26.4.9; 26.3.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Thanh Ngân  
(VN) 
124/54 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ví bỏ túi; túi xách tay; ba lô; hộp bằng da thuộc hoặc giả da; vật trang trí bằng 
da thuộc dùng cho đồ đạc; vali. 

 

 
(210) 4-2016-09990 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thép An Hưng Tường  (VN) 
Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; gang; hợp kim thép; quặng sắt; 
thép cán tầm. 

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt, thép, quặng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-09991 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thép An Hưng Tường   (VN) 
Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; gang; hợp kim thép; quặng sắt; 
thép cán tầm.  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt, thép, quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-09992 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thép An Hưng Tường   (VN) 
Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; gang; hợp kim thép; quặng sắt; 

thép cán tầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt, thép, quặng kim loại. 
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(210) 4-2016-09993 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thép An Hưng Tường   (VN) 
Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; gang; hợp kim thép; quặng sắt; 

thép cán tầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt, thép, quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-09994 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thép An Hưng Tường   (VN) 
Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; gang; hợp kim thép; quặng sắt; 

thép cán tầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt, thép, quặng kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-09995 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thép An Hưng Tường   (VN) 
Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; gang; hợp kim thép; quặng sắt; 

thép cán tầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt, thép, quặng kim loại. 
 
 

(210) 4-2016-09996 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thép An Hưng Tường   (VN) 
Khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt; thép; gang; hợp kim thép; quặng sắt; 

thép cán tầm.  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại như: sắt, thép, quặng kim loại. 
 

 
 

(210) 4-2016-09997 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.13.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
quốc tế Phong Phú  (VN) 
Số 18 đường Tăng Nhơn Phú, phường 

Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn (trang phục). 
 

(210) 4-2016-09998 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.3; 26.3.23 

(591) Vàng nhạt, cam đậm, xám đậm, xám 

nhạt, đen 

(540) 

  

(731) Cao Thị Long  (VN) 
Phố Ga, thị trấn Thường Tín, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Tấm kim loại cho xây dựng; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; lớp bao ngoài 

bằng kim loại [xây dựng]; lớp ốp tường bằng kim loại [xây dựng]; tấm ốp tường bằng kim 

loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; sửa chữa và lắp đặt: các công trình xây dựng, các công trình 

cách âm, cách nhiệt. 
 

 
(210) 4-2016-09999 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 
Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, 

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1656 

(210) 4-2016-10000 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.4; 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đen 
(731) Công ty TNHH tư vấn thương 

mại dịch vụ An Tín  (VN) 
65/28 Bùi Huy Bích, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: máy ghi hình, đầu thu kỹ thuật số, thiết bị quan sát, 
theo dõi (camera), dây cáp điện thoại, dây cáp internet, thiết bị báo động, thiết bị báo 
cháy.  

 

 
(210) 4-2016-10001 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Trắng, nâu 
(731) Hoàng Thị Quế Chi  (VN) 

50/16 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-10003 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Chung Phụng Cơ  (VN) 

322/4 đường Chiến Lược, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng như: đèn, đèn chiếu sáng và đèn chớp; bóng đèn.  
 
 

(210) 4-2016-10004 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.1.10; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1657 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-10005 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh lam, 

nâu, tím 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Nhật Anh  (VN)
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường; bột đá dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-10006 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.25; 24.15.21; 26.1.10 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại sơn Nhật Anh  
(VN) 
Khu công nghiệp Hợp Thịnh, huyện Tam 
Dương, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn dầu dùng trong xây dựng.  
 

Nhóm 19: Bột bả tường, bột đá dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-10007 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; 26.3.23; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần V HOLDINGS  
(VN) 
Số 206 phố Trung Kính, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng tắc xi; tổ chức cuộc du lịch; cho thuê tàu thuyền; bãi đỗ xe; cho 
thuê xe; vận tải bằng xe điện; vận chuyển hành khách. 
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(210) 4-2016-10008 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần nhôm Việt 
Pháp SHAL - Nhà máy nhôm 
Việt Pháp  (VN) 
Số 9 đường 2, phố Khánh Bình, phường 
Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng. 

 

 
(210) 4-2016-10009 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Agri - Tech   (VN) 
Khu 5, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, 
tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc.  

 
Nhóm 36: Mua bán các sản phẩm từ nông nghiệp.  

 
Nhóm 40: Xử lý hạt giống; gia công chế biến thủy hải sản.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi.  

 

 
(210) 4-2016-10010 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; A5.3.15; A5.5.20; A25.7.4 
(591) Tím 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Ngọc Diệp  (VN) 
547A, đường 3/2, phường 8, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện làm đẹp; dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ chăm sóc 
sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ spa phục hồi sức khỏe.  
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(210) 4-2016-10011 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A11.3.4; A11.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh và 
dịch vụ Sao Mai  (VN) 
Số 5/3/1 đường An Dương Vương, 

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung 

cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2016-10013 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.4 

(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sơn LEYGANT 
Việt Nam  (VN) 
Số 16, ngõ 56, phố Phú Kiều, phường 

Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội  
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

 
(210) 4-2016-10014 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 26.13.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lơ, xanh lam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế A NA  
(VN) 
Tầng 1 tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng 

hóa để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch 

vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; nghiên cứu thị trường; dịch vụ đại lý xuất nhập 

khẩu.  
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(210) 4-2016-10017 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

VINACARE   (VN) 
Số nhà 18, ngách 19/15 Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10018 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10019 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Minh Thành   (VN) 
Số nhà 234 đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  
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(210) 4-2016-10020 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A19.13.21; 26.3.2; 25.5.3; 5.7.11 
(591) Vàng, đỏ, nâu, trắng, cam, xanh lá cây, 

đen, xám, tím 
(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 

thảo dược công nghệ cao 
Pháp Anh   (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10021 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần chăm sóc 

sức khoẻ Nhất Việt  (VN) 
Tổ dân phố Đình, phường Đại Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10022 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.1.6; A5.5.20; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1662 

(210) 4-2016-10023 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Arenphar  (VN) 
Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 

Trạch, phường Khương Đình, quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 

giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, 

quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 

(210) 4-2016-10024 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phú Thái   (VN) 
Phòng 1702 tòa nhà CT1 khu đô thị mới 

Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-10025 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Xám sẫm, trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe sắc đẹp spa; dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage); bệnh viện và nhà điều dưỡng.  

 

 

(210) 4-2016-10026 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; A25.1.10; 26.1.2 
(591) Xám, trắng 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED     (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10027 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xám sẫm, trắng. 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10028 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 5.5.16; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phúc Minh Hòa  
(VN) 
Lô C1-08 Lê Bình, phường An Hải Bắc, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 

hàng, khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-10029 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A19.13.21 
(591) Đen, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LSD Việt Y  (VN) 
Nhà B10, ngõ 57 đường Nguyễn Khánh 
Toàn, phường Dịch Vọng, quận Cần 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; dịch vụ cố vấn liên quan đến 

dược học; dịch vụ tư vấn y tế; dịch vụ trợ giúp y tế.  
 

 
(210) 4-2016-10032 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xám 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Vương  (VN) 
Tổ 7, phường Lộc Phát, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót; quần đùi; quần áo lót mặc bên trong.  

 
 

(210) 4-2016-10033 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Vương  (VN) 
Tổ 7, phường Lộc Phát, thành phố Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 25: Quần lót; quần đùi; quần áo lót mặc bên trong.  
 

 
(210) 4-2016-10034 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1; 
A5.1.5; A5.1.16 

(591) Nâu, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm giống cây trồng 
vật nuôi thủy sản Sơn La  (VN)
Đường Văn Tiến Dũng, tổ 1, phường 

Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn 

La  

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống cây trồng; cây giống.  

 

 
(210) 4-2016-10035 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.2; 26.3.3; 26.3.4; 26.3.23 

(591) Xanh dương, trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kính xây dựng 
Minh Phát   (VN) 
15 đường Cách Mạng, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Kính xây dựng.  

 
Nhóm 35: Mua bán kính xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; thi công lắp đặt hệ thống cửa kính 

phục vụ công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-10036 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.7.5; A25.1.10; 26.2.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ khắc dấu Tiến Dũng  (VN) 
63 A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2016-10037 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 21.1.17; 15.1.13 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

quốc tế HERA  (VN) 
Nghiêm Thôn, thị trấn Phố Mới, huyện 
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-10038 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Trần Châu Quang  (VN) 
Lô 121 khu quy hoạch Bàu Vá, phường 
Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế  

 
(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm dùng điện: nồi cơm điện; chảo; ấm đun nước; lò vi sóng; lò 

nướng; quạt; cây nước nóng lạnh; đèn xạc; máy sấy quần áo; máy sấy tóc; bếp gas; bếp 
điện; thiết bị khử mùi và hút khói cho nhà bếp; lò nướng bằng điện; bóng đèn huỳnh 
quang compact; bóng đèn led; điều hòa không khí.  

 

 
(210) 4-2016-10039 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) AVENTIS PHARMA S.A.   (FR) 

20, Avenue Raymond Aron, 92160 
Antony, France  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Sản phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2016-10043 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Tam 
Thành Phát  (VN) 
101 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
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(210) 4-2016-10044 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; A5.3.15 (540) 

  

(731) MAROU INTERNATIONAL LIMITED  
(VG) 
C/O Tricor Services (BVI) Limited, PO 
Box 3340, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; bánh kẹo; đồng uống trên cơ sở ca cao hoặc sô cô la.  

 

 
(210) 4-2016-10046 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) MAROU INTERNATIONAL LIMITED  
(VG) 
C/O Tricor Services (BVI) Limited, PO 
Box 3340, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; bánh kẹo; đồng uống trên cơ sở ca cao hoặc sô cô la.   

 

 
(210) 4-2016-10047 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1 
(731) ALBION CO., LTD.   (JP) 

1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa dùng cho mục đích mỹ phẩm; nước thơm ở dạng sữa; nước thơm 

dạng sữa làm trắng da; chế phẩm làm trắng da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế 
phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; bộ mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; chế phẩm vệ 
sinh thân thể.  

 

 
(210) 4-2016-10048 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) FIAMMA TRADING SDN BHD   (MY) 

Wisma Fiamma, No. 20, Jalan 7A/62A, 
Bandar Manjalara, 52200 Kuala Lumpur, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Máy hút mùi; bếp âm; lò nướng gắn cố đinh; lò vi sóng gắn cố định; bếp nấu 
đặt tự do; thiết bị làm lạnh; tủ đông lạnh; tủ lạnh; máy lọc nước; hệ thống làm sạch nước; 
thiết bị làm mềm nước; thiết bị dùng cho nhà tắm; phụ kiện dùng cho nhà tắm; thiết bị và 
dụng cụ dùng cho mục đích vệ sinh và cung cấp nước; phụ kiện bồn tắm; buồng vệ sinh; 
chậu vệ sinh vùng kín; bồn rửa mặt; bồn rửa mặt nổi (đặt trên kệ); bồn rửa mặt chìm (gắn 
chìm vào kệ); bồn rửa mặt có bệ đỡ dạng cột; thiết bị vệ sinh để đi tiểu; thiết bị và hệ 
thống dùng cho đường ống; vòi nước; van (bộ phận của hệ thống cấp nhiệt, sưởi nóng); 
van điều chỉnh mức trong bình chứa, trong thùng chứa; vòi; bộ phận và thiết bị của vòi; 
chậu rửa nhà bếp; thiết bị làm nóng nước; van hãm dùng để điều chỉnh ga và nước; thiết bị 
vệ sinh; vòi rửa sau khi đi vệ sinh; vòi hoa sen; bộ phận và phụ tùng cho vòi hoa sen. 

 

 
(210) 4-2016-10049 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A18.4.2 
(731) LUSINE INTERNATIONAL SDN. 

BHD.   (MY) 
Level 10-2, Tower B, Menara Prima, 
Jalan PJU1/39 Dataran Prima, Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 14: Hạt dùng để làm đồ trang sức; dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ nữ 
trang rẻ tiền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); kẹp cài caravat; khuy măng sét; hoa tai; đồ châu 
báu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); huy 
chương; nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn); ghim cài ca vát. 

 

Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; dây đai bằng da thuộc; túi dùng ở 
bãi biển; bao để móc chìa khóa; dây da thuộc (dây đai bằng da thuộc), vali; ví bỏ túi (ví 
tiền).  

 

Nhóm 25: Cà vạt; thắt lưng (trang phục); quần áo (trang phục); quần áo giả da; quần áo 
da; áo choàng ngoài; áo khoác trùm đầu; áo váy; đồ đi chân; găng tay (trang phục); mũ; 
áo vét (quần áo, trang phục); áo nịt len (trang phục); áo chui đầu (áo sợi chui đầu); quần 
áo đan; quần đùi (quần lót); áo váy choàng không tay; áo pông sô; quần áo may sẵn; khăn 
quàng cổ; áo sơ mi; giày; váy; áo khoác ngoài; áo len dài tay; quần áo bơi; áo thun (áo dệt 
kim, áo phông) ngắn tay; quần dài; quần bơi; áo ghi lê (áo lót, áo chẽn không tay); áo 
mưa. 

 

 
(210) 4-2016-10050 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.21; A26.4.24; 26.4.1 
(731) LUSINE INTERNATIONAL SDN. 

BHD.   (MY) 
Level 10-2, Tower B, Menara Prima, 
Jalan PJU1/39, Dataran Prima, Petaling 
Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 14: Hạt dùng để làm đồ trang sức; dây chuyền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); đồ nữ 
trang rẻ tiền (đồ trang sức, đồ kim hoàn); kẹp cài caravat; khuy măng séc; hoa tai; đồ châu 
báu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ tiền); huy 
chương; nhẫn (đồ trang sức, đồ kim hoàn); ghim cài ca vát. 

 
Nhóm 18: Ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; dây đai bằng da thuộc; túi dùng ở 
bãi biển; bao để móc chìa khóa; dây da thuộc (dây đai bằng da thuộc); vali; ví bỏ túi (ví 
tiền). 

 
Nhóm 25: Cà vạt; thắt lưng (trang phục); quần áo (trang phục); quần áo giả da; quần áo 
da; áo choàng ngoài; áo khoác trùm đầu; áo váy; đồ đi chân; găng tay (trang phục); mũ; 
áo vét (quần áo, trang phục); áo nịt len (trang phục); áo chui đầu (áo sợi chui đầu); quần 
áo đan; quần đùi (quần lót); áo váy choàng không tay; áo pông sô; quần áo may sẵn; khăn 
quàng cổ; áo sơ mi; giày; váy; áo khoác ngoài; áo len dài tay; quần áo bơi; áo thun (áo dệt 
kim, áo phông) ngắn tay; quần dài; quần bơi; áo ghi lê (áo lót, áo chẽn không tay); áo 
mưa. 

 

 
(210) 4-2016-10051 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 3.9.18; 

26.15.15 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh lam, xanh dương, 

xanh tím than 
(731) Công ty TNHH Liên Hiệp  (VN) 

Kho xưởng số 5, lô II-1, cụm 6, nhóm 
CN II, đường số 13, Khu công nghiệp 
Bình Dương, phường Tây Thạnh, quận 
Tân phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm; tép sấy (tép khô); dầu ăn.  
 

Nhóm 30: Nước tương; mì ăn liền; bột nêm (bột canh); nước xốt cà chua; hạt nêm; bột 
ngọt (mì chính).  

 
 

(210) 4-2016-10052 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem nền trang điểm son môi, phấn đánh mắt, chế phẩm mỹ phẩm để 
chăm sóc da, nước dưỡng da, phấn sáp dạng hộp (mỹ phẩm), dầu gội đầu, thuốc đánh 
răng, mỹ phẩm cho vật trong nhà. 
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(210) 4-2016-10055 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(591) Đen, ghi

(731) Vương Đạo Hoàng   (VN) 
Số 25, ngõ 4, đường Chiến Thắng, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các sự kiện nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc 

thi chuyên môn nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các cuộc thi thể thao; xuất 

bản sách, tạp chí; xuất bản các bài báo không không nhằm mục đích quảng cáo; thông tin 

về văn hóa/giáo dục.  
 

 
(210) 4-2016-10056 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(591) Trắng, xám bạc(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư công 
nghệ Trung Đông  (VN) 
58/16 Thành Thái, phường 12, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa 

máy và thiết bị văn phòng. 
 

 
(210) 4-2016-10057 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(591) Trắng, xanh thiên thanh (540) 

  

(731) La Đức Văn  (VN) 
452B, đường 8, khu phố 5, phường 

Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (đồ phong thủy, linh vật, tranh mỹ 

nghệ, cây đá quý, tượng gỗ); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên 

các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; xử lý về 

mặt hành chính các đơn đặt hàng. 
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(210) 4-2016-10058 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 6.1.2; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Trắng, vàng cam, xanh thiên thanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng kinh doanh 
bất động sản Nam Khang  (VN)
236 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn 

Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Ván sàn gỗ; vật liệu phủ mặt đường; hàng rào chấn song, không bằng kim loại; 

gạch (vật liệu chịu lửa); đá nhân tạo. 

 

Nhóm 20: Đồ gỗ mĩ thuật; tủ đựng quần áo; đồ đạc văn phòng; ghế ngồi; bàn. 

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (gạch ốp lát, đá ganit, hàng rào chấn 

song, bàn ghế); đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây lát; tư vấn xây dựng; thông tin về xây dựng; phá dỡ các công trình 

xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; lát đường. 

 

Nhóm 39: Cho thuê kho chứa hàng; cho thuê xe cộ; vận tải; cho thuê bãi đỗ xe; kho hàng 

hóa.  
 

 
(210) 4-2016-10059 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.1.10; 2.1.22; 2.1.4 

(591) Xanh dương, đỏ, trắng, vàng, xanh lục, 

đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phúc 
Thắng  (VN) 
Tổ 2, ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Bình, 

huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì; sản phẩm bột xay; bột sắn cho thực phẩm.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (bột khoai mì), đại lý thông tin 

thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 

bán lẻ.  
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(210) 4-2016-10061 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10062 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10063 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10064 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-10065 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10066 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10067 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân  (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10068 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) DR. ADVICE CO., LTD.   (TW) 

10F., No. 550, Ruiguang Rd., Neihu 
Dist., Taipei City 114, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc (dược phẩm) dùng cho người; chế phẩm vitamin, thuốc; chè (trà) thảo 

dược; chất phản ứng (thuốc thử) để chẩn đoán y tế; chế phẩm dược dùng cho mục đích 

làm thon gọn cơ thể; chế phẩm dược để kích thích mọc tóc; chất bổ sung dinh dưỡng; 

khoáng chất bổ sung dinh dưỡng; protein bổ sung dinh dưỡng; chiết xuất từ vi khuẩn làm 

bổ sung dinh dưỡng; chiết xuất từ tảo xanh bổ sung dinh dưỡng; sợi thảo mộc bổ sung 

dinh dưỡng; vitamin bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế; chất bổ sung dinh dưỡng thay thế bữa ăn; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; miếng 

băng vệ sinh; vật liệu dùng để băng bó. 

 

Nhóm 10: Thiết bị y tế; máy đo đường huyết; máy đo huyết áp; thiết bị xoa bóp; ghế xoa 

bóp chạy điện; giường xoa bóp chạy điện; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị 

dùng trong phân tích y tế; thiết bị tia X dùng cho mục đích y tế; dụng cụ siêu âm chẩn 

đoán dùng cho mục đích y tế; vật dụng chỉnh hình; vật dụng nút lỗ tai dùng cho mục đích 

y tế; túi đá chườm (túi đá lạnh để chườm) dùng cho mục đích y tế; áo chẽn nịt bụng; vật 

dụng y tế để đỡ cơ thể; giường có kết cấu đặc biệt dùng cho mục đích y tế; mặt nạ sử 

dụng cho nhân viên y tế. 
 

 
(210) 4-2016-10069 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 24.17.5 

(731) DR. ADVICE CO., LTD.   (TW) 

10F., No. 550, Ruiguang Rd., Neihu 

Dist., Taipei City 114, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc (dược phẩm) dùng cho người; chế phẩm vitamin; thuốc; chè (trà) thảo 

dược; chất phản ứng (thuốc thử) để chẩn đoán y tế; chế phẩm dược dùng cho mục đích 

làm thon gọn cơ thể; chế phẩm dược để kích thích mọc tóc; chất bổ sung dinh dưỡng; 

khoáng chất bổ sung dinh dưỡng, protein bổ sung dinh dưỡng; chiết xuất từ vi khuẩn làm 

bổ sung dinh dưỡng; chiết xuất từ tảo xanh bổ sung dinh dưỡng; sợi thảo mộc bổ sung 

dinh dưỡng; vitamin bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 

tế; chất bổ sung dinh dưỡng thay thế bữa ăn; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; miếng 

băng vệ sinh; vật liệu dùng để băng bó. 

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế; máy đo đường huyết; máy do huyết áp; thiết bị xoa bóp; ghế xoa 

bóp chạy điện; giường xoa bóp chạy điện; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị 

dùng trong phân tích y tế, thiết bị tia X dùng cho mục đích y tế; dụng cụ siêu âm chẩn 

đoán dùng cho mục đích y tế; vật dụng chỉnh hình; vật dụng nút lỗ tai dùng cho mục đích 

y tế; túi đá chườm (túi đá lạnh để chườm) dùng cho mục đích y tế; áo chẽn nịt bụng; vật 

dụng y tế để đỡ cơ thể; giường có kết cấu đặc biệt dùng cho mục đích y tế; mặt nạ sử 

dụng cho nhân viên y tế. 
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(210) 4-2016-10070 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) KYOSAN ELECTRIC MFG. Co., Ltd.  

(JP) 
29-1, Heiancho 2-chome, Tsurumi-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa 230-0031 
Japan 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đèn giao thông [thiết bị báo hiệu]; bộ cảm biến nhận biết xe ô tô.  

 

 
(210) 4-2016-10071 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Thái Hòa  (VN) 

Phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện bồn tắm; vòi hoa sen; bệ xí vệ sinh; chậu rửa gắn cố định; hệ thống xả 

nước; vòi nước cho đường ống. 
 

Nhóm 20: Tủ để khăn bông (đồ đạc); tủ đựng; gương soi; chạn đựng thức ăn, không bằng 
kim loại; bàn rửa mặt [đồ nội thất].  

 

 
(210) 4-2016-10073 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; A19.7.16; A25.7.7; A26.11.8 (540) 

  

(731) Hợp tác xã sản xuất và chế 
biến rượu xuất khẩu Luyến 
Vinh  (VN) 
Số 035, đường Thanh Niên, tổ 14 phường 
Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai 
Châu  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

 
(210) 4-2016-10074 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.4; A17.2.2; 25.1.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Kim Thiên Hương  (VN) 
Số 87/12 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc da; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích trang 
điểm.  

 

 
(210) 4-2016-10075 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.1.14 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
1NET  (VN) 
Tòa nhà SBI, đường số 3, khu Công viên 
phần mềm Quang Trung, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; tổ chức sự kiện, triển lãm, hội chợ với mục đích kinh 
doanh, thương mại và quảng cáo; tư vấn điều hành trong kinh doanh; nghiên cứu, khảo 
sát, điều tra thông tin thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông nhằm mục đích thương mại.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xuất bản sách 
báo, tạp chí, ấn phẩm (không bao gồm những bài quảng cáo); tổ chức các cuộc thi về giáo 
dục, giải trí và thể thao; sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; tổ chức đào 
tạo để phát triển, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và doanh nhân.  

 

 
(210) 4-2016-10076 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ, đen
(731) Công ty TNHH TM & DVKT Nhân 

MỸ  (VN) 
43/1 đường Điện Biên Phủ, phường 15, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt, đặc biệt là: dầu động cơ xe máy, dầu bôi trơn. 

 

 
(210) 4-2016-10077 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH TM & DVKT Nhân 

MỸ   (VN) 
43/1 đường Điện Biên Phủ, phường 15, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 
COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt, đặc biệt là: dầu động cơ xe máy, dầu bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2016-10078 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH TM & DVKT Nhân 
MỸ   (VN) 
43/1 đường Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt, đặc biệt là: dầu động cơ xe máy, dầu bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2016-10079 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2; A26.4.24 

(731) Công ty TNHH TM & DVKT Nhân 
MỸ   (VN) 
43/1 đường Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Nhất Luật (VIET 

COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt, đặc biệt là: dầu động cơ xe máy, dầu bôi trơn. 
 

 
(210) 4-2016-10080 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.9.16; 26.3.1; A25.3.3; 25.5.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giống thủy sản Đại Việt  (VN) 
ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, 

tỉnh Cà Mau 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 31: Con giống, cụ thể là: tôm giống, cá giống, cua giống.  
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(210) 4-2016-10081 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(731) CPRAM COMPANY LIMITED  (TH) 

177 Moo 4 Pathum Thani-Lat Lum Kaeo 

Road, Rahaeng, Lat Lum Kaeo, Pathum 

Thani, Thailand  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ; bột nhồi; bánh ngọt; bánh quy. 
 

 
(210) 4-2016-10082 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.5.25; 26.1.1; 1.15.23 

(591) Vàng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, đen, đỏ 

(731) Công ty TNHH Delta Centre 
Việt Nam  (VN) 
Thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để sản xuất sơn; dung môi dùng cho sơn/sơn dầu/vecni.  

 

Nhóm 02: Sơn; sơn phủ; sơn lót; chất kết dính dùng cho sơn; chất pha loãng cho sơn; chất 

làm đặc sơn. 
 

 
(210) 4-2016-10083 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.5.4; A5.5.21; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng, trắng, nâu, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Nguyễn 
Hoàng Na  (VN) 
2/79B Mậu Thân, phường An Hòa, quận 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-10085 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Vàng, xanh nước biển 
(731) Công ty TNHH Lightinstar 

Việt Nam  (VN) 
Số 170 đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 

phát quang (LED); đèn điện; đèn LED.  
 

Nhóm 35: Mua bán hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng bằng 
đèn đi ốt phát quang (LED), đèn điện, đèn LED. 

 

 
(210) 4-2016-10086 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.13.4; 1.3.1; 5.7.3; 26.1.1 
(731) LING NAM MEDICINE FACTORY 

(H.K.) LIMITED  (HK) 
G/F, 467 Shanghai Street, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, dược chất và chế phẩm thuốc và thảo dược trung hoa, cụ thể 

là, chế phẩm dược sử dụng tại chỗ trong điều trị da trong các trường hợp bị ngứa, côn 
trùng đốt, bỏng độ một và độ hai; dầu xoa thảo dược dùng trong các trường hợp đau mỏi 
cơ, đau mỏi xương và khớp, thâm tím, bong gân và tổn thương dây chằng, thấp khớp và 
viêm khớp, say tàu xe, say sóng, buồn nôn, ngạt mũi và đau đầu; dầu xoa bóp và xoa cơ 
thể dùng cho mục đích y tế; dầu cao thảo dược dùng chăm sóc hàng ngày cho da, tóc, mặt 
và cơ thể bị cháy nắng. 

 

 
(210) 4-2016-10087 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1; 26.3.4; 26.1.1; A5.7.22 
(591) Xanh rêu đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Vườn trái 

Cửu Long  (VN) 
Lô 17E1 đường số 5, khu công nghiệp 
Trà Nóc 1, phường Trà Nóc, quận Bình 
Thủy, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 
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(511)   Nhóm 29: Mứt trái cây nhão; trái cây đóng hộp.  
 

Nhóm 32: Đồ uống thành phần chủ yếu là trái cây; nước ép trái cây.  
 

 
(210) 4-2016-10088 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1; 25.5.25; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh ngọc, xanh lá cây, 

xanh da trời, đỏ, đen, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Hiệp hội các Doanh nghiệp 
Pháp tại Việt Nam  (VN) 
Lầu 15 và 16, tòa nhà Landmark, số 5B, 
đường Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn 

thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều 
khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá 
hoặc giáo dục; dàn dựng buổi biểu diễn, sản xuất buổi biểu diễn. 

 

 
(210) 4-2016-10089 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1; A7.1.11; 7.1.24; A1.1.10 
(591) Xanh dương đậm, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ bất động sản 
Queen Land  (VN) 
L1-L2-03, tầng 2, Tower 1, KĐT Times 
City, số 458 Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đại lý bất động sản; dịch vụ nhà ở [sở hữu bất động 

sản]; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản. 
 
 

(210) 4-2016-10090 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đen, trắng, ghi xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh H.O.M.E  (VN) 
Số 49 Quang Trung (cửa sau nhà số 52 
Nguyễn Du), phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1681 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, giải khát. 
 

 
(210) 4-2016-10091 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 

30313, USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 

COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng có ga (đồ uống) và đồ uống không có cồn (ngoài nước 

khoáng có ga), đồ uống trái cây (không có cồn) và nước ép trái cây; si-rô và chế phẩm 

khác để làm đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-10092 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại HT  (VN) 
25 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, ký gửi: cân, bàn, ghế, tủ, kệ giầy dép, mắc phơi quần áo, 

chậu, xô, vợt muỗi, đèn. 
 

 
(210) 4-2016-10093 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại HT   (VN) 
25 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, ký gửi: cốc, ly bát đĩa nồi, xoong chảo, đũa, rổ rá, dao, thớt, 

hộp, khay, bình đựng nước, muôi, thìa, dĩa, mâm, bát, cân, cặp lồng, dụng cụ cắt gọt, ép 

hoa quả, chai, lọ đựng, chậu, xô, máy hút bụi, bình đun nước, máy xay trộn ép, máy xay 

sinh tố, dụng cụ xay trộn, máy sấy tóc, bàn là, nồi cơm điện, nồi lẩu, ấm sắc thuốc, máy ủ 

nóng, máy hấp, nồi nấu đa năng, lò vi sóng, lò nướng, ấm siêu tốc, quạt, máy vắt cam, 

máy làm giá đỗ, máy tạo ẩm, máy sưởi, máy hút ẩm, bếp điện, bếp gas, bếp từ, máy khử 

mùi, vợt muỗi. 
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(210) 4-2016-10094 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại HT   (VN) 
25 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, ký gửi: cốc, ly bát đĩa nồi, xoong chảo, đũa, rổ rá, dao, thớt, 

hộp, khay, bình đựng nước, muôi, thìa, dĩa, mâm, bát, cân, cặp lồng, bàn, ghế, dụng cụ cắt 
gọt, ép hoa quả, tông gắp đồ ăn, chai, lọ đựng, tủ, kệ giầy dép, mắc phơi quần áo, chậu, 
xô, máy hút bụi, bình đun nước, máy xay trộn ép, máy xay sinh tố, dụng cụ xay trộn, máy 
sấy tóc, bàn là, nồi cơm điện, nồi lẩu, ấm sắc thuốc, máy ủ nóng, máy hấp, nồi nấu đa 
năng, lò vi sóng, lò nướng, ấm siêu tốc, quạt, máy vắt cam, máy làm giá đỗ, máy tạo ẩm, 
máy sưởi, máy hút ẩm, bếp điện, bếp gas, bếp từ, máy khử mùi, vợt muỗi, đèn.  

 

 
(210) 4-2016-10096 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Mọi Thế Hệ  (VN) 

144 Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 

 
(210) 4-2016-10097 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Cơ sở An Thịnh  (VN) 
Cơ sở An Thịnh, Lâm Trúc 1, xã Hoài 
Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu dừa; chất béo từ dừa. 

 

 
(210) 4-2016-10098 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Trắng, xám, đỏ, nâu đỏ 

(731) Công ty cổ phần Uniben  (VN) 
Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 29: Nước mắm; bơ; sữa; sữa chua; chất chiết ra từ thịt dưới dạng hạt để ăn liền; rau 
câu. 

 
Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; hủ tiếu ăn liền; cháo ăn liền; gia vị (bột canh); gia vị 
dạng hạt (hạt nêm). 

 

 
(210) 4-2016-10099 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.22; 25.12.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, đỏ đậm, xanh dương, xanh dương 

đậm, vàng, vàng đồng, xanh lá cây, 
trắng, cam, hồng, hồng nhạt, đen, xám 

(731) Hộ kinh doanh Minh Thành  
(VN) 
85 Bình Trị Đông, khu phố 1, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 

 

 
(210) 4-2016-10101 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh dương, xanh tím than, đỏ, trắng(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
QT Việt   (VN) 
Khu 6, xã Chu Hoá, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu xăng; dầu hỏa; mỡ công nghiệp; than đá; dầu mỏ (thô hoặc tinh 

chế).  
 

 
(210) 4-2016-10102 (220) 12.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh tím than, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
QT Việt   (VN) 
Khu 6, xã Chu Hoá, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ  

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; dầu xăng; dầu hỏa; mỡ công nghiệp; than đá; dầu mỏ (thô hoặc tinh 

chế).  
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(210) 4-2016-10103 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Vàng 

(731) Công ty TNHH ống thép 
Vienpipe  (VN) 
Lô N5A khu tái định cư X2A Yên Sở, 
phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Hoàng 

Minh (HOANG MINH LAW 
CONSULT.CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép xây dựng các loại; thép thanh vằn; thép thanh các loại; ống thép.  

 

 
(210) 4-2016-10106 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ami  (VN) 
Số 3, ngõ 249, phố Yên Duyên, phường 
Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thể dục; áo váy; quần áo giả da; áo sơ mi; quần áo ngủ; quần áo may 

sẵn. 
 

 
(210) 4-2016-10107 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
và thương mại ánh Hào  (VN) 
Tổ 16, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; chuột máy vi tính; màn hình; bàn phím máy vi tính; thiết bị bộ nhớ 

máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính.  
 

 
(210) 4-2016-10108 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư phát triển 
công nghệ Hải Linh  (VN) 
163 Phùng Hưng, phường Cửa Đông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 07: Động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; máy bơm; vòng bi cho ổ trục; bộ 
phận truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất; máy và thiết bị điện để làm sạch.  

 
Nhóm 11: Các loại quạt điện; máy điều hòa không khí; tủ lạnh; máy làm đá; máy làm 
kem. 

 
Nhóm 12: ¤ tô; xe gắn máy; động cơ điện dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2016-10109 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 25.1.25; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 

A2.1.23; 2.1.22 
(591) Trắng, xanh da trời, đỏ gạch, vàng đất 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tâm  (VN) 
173 đường 3.2 phường Thuận Phước, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 40: Khắc trổ; trạm trổ.  

 

 
(210) 4-2016-10113 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.7.2; A2.5.22; 22.1.8 
(591) Đỏ, hồng, xanh lá cây, xanh dương, 

vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần NICOTEX  (VN)
Số 114 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc 
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ cỏ.  

 

 
(210) 4-2016-10114 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4 
(591) Xanh cô ban, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần nhôm và cơ 
khí xây lắp Việt Pháp  (VN) 
Đường TS 10/8, khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhôm thanh định hình; cấu kiện cửa nhôm; 

vách nhôm mặt dựng;  nhôm công nghiệp.  
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(210) 4-2016-10115 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.3.1; 20.7.1; 3.7.17; 10.3.7 

(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hợp tác giáo 
dục quốc tế Thời Đại Mới  (VN) 
Quốc lộ 1A, thôn 8, xã Hương An, huyện 

Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; quản lý quyền tác giả.  
 

 
(210) 4-2016-10116 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Vàng, trắng 

(540) 

   

(731) 1. Phạm Đăng Huân   (VN) 
115A Lãng Yên, phường Thanh Lương, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

2. Nguyễn Thanh Hà  (VN) 
16 dốc 70 Hoàng Hoa Thám, phường 

Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo (thời trang).  

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo (thời trang).  
 

 
(210) 4-2016-10117 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ điện 
máy Anh Tú  (VN) 
78A Trần Huy Liệu, phường 15, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị âm thanh; loa đài; âm li.  
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(210) 4-2016-10118 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 5.9.19 
(591) Xanh, trắng 
(731) Nguyễn Ngọc Minh  (VN) 

Căn hộ T11 tầng 04, phòng 03 Times 
City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn chay do nhà hàng thực hiện (không bao gồm dịch vụ 

quán cà phê).  
 

 
(210) 4-2016-10119 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH AIKIBI  (VN) 
Lô IV, 19-20 Tây Thạnh, KCN Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí, tủ lạnh.  

 

(210) 4-2016-10121 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM 

SIRKETI   (TR) 
Mahir Iz Caddesi, No. 25, Altunizade, 
Uskudar, Istanbul Turkey  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng cho người lớn; quần dùng cho người lớn (quần thấm hút được dùng 

cho người không kiềm chế được); miếng đệm lót vệ sinh; miếng đệm lót bên dưới dùng 
cho người không kiềm chế được và/hoặc dùng cho mục đích vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2016-10124 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) LYFT, INC.  (US) 

548 Market Street,#68514, San 
Francisco, California 94104, USA  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để sắp xếp và phối hợp các dịch vụ vận tải, cụ thể là 

phần mềm cho các cảnh báo thông báo điện tử có tính năng chỉ dẫn, phối hợp tối ưu, làm 

khớp các dữ liệu cho các dịch vụ, lập kế hoạch, cụ thể là kết nối các nhà cung cấp vận 

chuyển với các cá nhân và các nhóm cần đi lại, sắp xếp và đặt chỗ vận chuyển, gửi và 

nhận thông báo điện tử, tham gia vào mạng xã hội và tạo hồ sơ.  

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng xe cơ giới; vận tải hành khách bằng xe cộ thông qua 

một mạng lưới các nhà cung cấp vận tải.  
 

 
(210) 4-2016-10125 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) LYFT, INC.   (US) 

548 Market Street, #68514, San 

Francisco, California 94104, USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính dùng để sắp xếp và phối hợp các dịch vụ vận tải, cụ thể là 

phần mềm cho các cảnh báo thông báo điện tử có tính năng chỉ dẫn, phối hợp tối ưu, làm 

khớp các dữ liệu cho các dịch vụ; lập kế hoạch, cụ thể là kết nối các nhà cung cấp vận 

chuyển với các cá nhân và các nhóm cần đi lại, sắp xếp và đặt chỗ vận chuyển, gửi và 

nhận thông báo điện tử, tham gia vào mạng xã hội và tạo hồ sơ.  

 

Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng xe cơ giới; vận tải hành khách bằng xe cộ thông qua 

một mạng lưới các nhà cung cấp vận tải. 
 

 
(210) 4-2016-10126 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Mã   (VN) 
Lô 46, đường số 2, khu công nghiệp Đà 

Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn 

Trà, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng gốm sứ.  

 

Nhóm 19: Gạch ốp lát; gạch men.  
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(210) 4-2016-10127 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 22.1.1; 7.3.2; A7.1.12; 7.1.24 

(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bình Minh 
Đất Việt  (VN) 
Số 6 ngách 197/318/16, tổ 11, phường 

Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ 

thuật.  
 

 
(210) 4-2016-10128 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đầu tư và thương mại Vinsky  
(VN) 
Số 89/24 đường 8, phường Tăng Nhơn 

Phú B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Máy làm lạnh đa năng.  
 

 
(210) 4-2016-10129 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; 1.15.15; A26.11.13; 26.13.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, xanh lam, 

xám 

(540)  

(731) Công ty TNHH quốc tế A Na  
(VN) 
Tầng 1 tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình 

Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Kiểm soát chất lượng, kiểm tra chất lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức khoa 

học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như đường, 

cầu, thiết bị điện, hoá chất. 
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(210) 4-2016-10130 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A26.11.13; 26.13.1; 

26.13.25 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lơ, xanh lam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Quốc tế A NA  
(VN) 
Tầng 1 tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đánh giá kinh doanh; tư vấn điều hành kinh doanh, tư vấn quản lý kinh 

doanh; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho 
mục đích kinh doanh.  

 

 
(210) 4-2016-10131 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.5.1; 24.17.5; A24.17.9 
(731) YANG FENGQIN   (CN) 

No. 517, Houyanglou Village, Quanpu 
Town, Liangshan County, Shandong, 
People's Republic of China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 12: Toa xe làm lạnh (phương tiện đường sắt); ô tô tải; xe ba gác có thân xe lật 

được; xe trộn bê tông; xe ô tô; xe ôtô ca; trục của xe cộ; bánh xe cộ; lốp ô tô; lò xo giảm 
xóc cho xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-10132 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; 5.7.6 
(591) Xanh cổ vịt, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Vân Đồn - Sài 
Gòn  (VN) 
49/2 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ giả kim hoàn bao gồm: lắc tay; dây chuyền; bông tai; kẹp cài 
áo; phụ kiện (trang sức).  

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm bao gồm: bìa; phong bì; tập giấy viết; đồ dùng cho trường 
học; giấy gói; giấy dính.  

 
Nhóm 35: Bán buôn hàng hóa bao gồm: vòng tay, vòng cổ bông tai, kẹp cài áo, giấy ghi 
chú đa năng, phong bì, giây viết thư, thiệp các loại, túi quà tặng, hộp quà tặng, hộp bút, sổ 
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tay, bìa hồ sơ, lịch để bàn, giấy ghi chú, sách tô màu, tập ảnh, hộp đựng danh thiêp, cái 
ghim giấy lớn, bút bi, bút chì, bút dạ quang, bút xóa, thước kẻ, kéo, bút lông, băng dính, 
keo khô, miếng nhựa đựng thẻ nhân viên, gối tựa lưng, nón, ba-lô, túi xách, vớ, áo thun.  

 

 
(210) 4-2016-10133 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; 5.7.6 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Vân Đồn - Sài 
Gòn   (VN) 
49/2 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ giả kim hoàn bao gồm: lắc tay; dây chuyền; bông tai; kẹp cài 
áo; phụ kiện (trang sức).   

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm bao gồm: bìa; phong bì; tập giấy viết; đồ dùng cho trường 
học; giấy gói; giấy dính.  

 

Nhóm 35: Bán buôn hàng hóa bao gồm: vòng tay, vòng cổ bông tai, kẹp cài áo, giấy ghi 
chú đa năng, phong bì, giây viết thư, thiệp các loại, túi quà tặng, hộp quà tặng, hộp bút, sổ 
tay, bìa hồ sơ, lịch để bàn, giấy ghi chú, sách tô màu, tập ảnh, hộp đựng danh thiêp, cái 
ghim giấy lớn, bút bi, bút chì, bút dạ quang, bút xóa, thước kẻ, kéo, bút lông, băng dính, 
keo khô, miếng nhựa đựng thẻ nhân viên, gối tựa lưng, nón, ba - lô, túi xách, vớ, áo thun.   

 

 
(210) 4-2016-10134 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bất động 
sản Tiến Phước   (VN) 
Số 542 Trần Hưng Đạo, phường 02, quận 
05, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê; môi giới bất động sản.  

 

 
(210) 4-2016-10136 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A17.1.2 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dịch vụ Huyền 
Gia  (VN) 
6/16 Đường Nguyễn Văn Thủ, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ.  
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(210) 4-2016-10138 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-10139 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH PV Healthcare  

(VN) 
578/30 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực 

phẩm dùng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-10140 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Ngân 

Bình  (VN) 
Số 4, ngõ 44, phố Vĩnh Hưng, phường 
Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-10141 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Nguyễn Hữu Hạnh  (VN) 

Căn hộ R2-3312A Royal City, số 72A, 
đường Nguyễn Trãi, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần dài; áo sơ mi; giầy thể thao; mũ; khăn quàng cổ; váy.  

 

 
(210) 4-2016-10142 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Health Plus Gia Khánh   (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254, đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10143 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Health Plus Gia Khánh   (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254, đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-10144 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại trang thiết bị y 
tế Việt Đức   (VN) 
68/116 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10145 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại trang thiết bị y 
tế Việt Đức    (VN) 
68/116 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; thiết bị và dụng cụ y tế; 

vòng tránh thai.  
 

 
(210) 4-2016-10146 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại trang thiết bị y 
tế Việt Đức   (VN) 
68/116 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   
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(210) 4-2016-10147 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại trang thiết bị y 
tế Việt Đức   (VN) 
68/116 Đồng Nai, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai không chứa hóa chất; thiết bị và dụng cụ y tế; 

vòng tránh thai.  
 

 
(210) 4-2016-10148 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảo Thiên Phú   (VN) 
Số 5, ngõ 129, tổ 12A, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; củ hành, tỏi; hoa quả tươi; rau tươi các loại.  
 

 
(210) 4-2016-10149 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bảo Thiên Phú    (VN) 
Số 5, ngõ 129, tổ 12A, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: rau, củ và quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, thịt, cá, gia 

cầm (đã chế biến), sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, trái cây tươi, củ hành, tỏi, 
hoa quả tươi, rau tươi các loại cà phê, chè (trà), ca cao, mật ong, kem lạnh, thảo mộc tươi, 
nấm tươi, thực phẩm tươi sống, hạt ngũ cốc, khoai tây tươi, cá, tôm, gia cẩm, gia súc, trái 
đông lạnh, trái cây lát mỏng, trái cây được bảo quản, trái cây đóng hộp, dược liệu sạch cụ 
thể là nguyên liệu dùng làm thuốc bắc, thuốc nam (tươi hoặc đã sơ chế), bánh mì, bánh 
ngọt và kẹo, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, bia, rượu; quảng 
cáo và giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2016-10150 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng xô tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như, vật tư y tế tiêu hao như, mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 

yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 

nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 

vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 

trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10151 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu, bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-10152 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 

súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng xô tránh thai, que thử thai, bao cao su, 

bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 

tế như, vật tư y tế tiêu hao như, mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 

âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 

dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 

lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 

yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 

yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 

sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 

khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 

nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 

vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 

trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10153 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế; 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu, bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-10154 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần HATASHl Việt 
Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, Hà 

Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián, thuốc thú y.  
 

 
(210) 4-2016-10155 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần HATASHl Việt 
Nam  (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián, thuốc thú y.  
 

 
(210) 4-2016-10156 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.15.21; 26.3.1; A24.15.15; A24.15.11 

(591) Xanh, vàng, trắng, đen 

(731) Công ty TNHH sản xuất dịc vụ 
kỹ thuật Quốc Hưng  (VN) 
Số 70/3 đường A4, thôn 1, xã Cư £ Bua, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LHD (LHD LAW 

FIRM) 

 
(511)   Nhóm 09: Cân điện tử, cân phân tích, cân công nghiệp.  
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(210) 4-2016-10157 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew (VN)   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-10158 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew (VN)  (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-10159 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew (VN)  (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-10161 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Trần Duy Phượng   (VN) 

Phòng 2, nhà B4, tập thể 198, phố Tây 
Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-10162 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Phạm Lâm Ngân  (VN) 
Số 29, tổ 39, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; khăn lau mặt bằng giấy; khăn giấy để tẩy 

trang; vàng mã bằng giấy dùng để đốt cho việc thờ cúng; giấy viết.  

 

Nhóm 29: Hạt đã chế biến; thịt; xúc xích; sữa; trái cây đóng hộp. 

 

Nhóm 34: Thuốc lào; thuốc lá; diêm; bật lửa dùng cho người hút thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-10163 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) ROAR APAC TRADING COMPANY 

LIMITED  (HK) 

Unit 13, 16/F., Pacific Trade Centre, 2 

Kai Hing Road, Kowloon Bay, Kowloon, 

Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp); vật liệu mài mòn dùng để đánh bóng xe ôtô; khi (đóng 

trong bình áp suất) dùng để làm sạch và thổi bụi; chế phẩm đánh bóng; sáp đánh bóng; 

chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; sáp đánh bóng; chế phẩm để giặt, để tẩy 

rửa; chất lỏng làm sạch kính chắn gió. 

 

Nhóm 21: Bình phun không dùng cho mục đích y tế; bàn chải làm sạch xe hơi; chổi điện 

[trừ các bộ phận của máy móc]; găng tay để đánh bóng; tấm để làm sạch; vật liệu đánh 

bóng dùng để làm sáng bóng trừ các chế phẩm, giấy và đá mài; thiết bị đánh xi, không 

dùng điện; dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc; da để đánh bóng; miếng cọ 

rửa.  
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(210) 4-2016-10164 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16; A3.1.24 
(731) ROAR APAC TRADING COMPANY 

LIMITED  (HK) 
Unit 13, 16/F., Pacific Trade Centre, 2 
Kai Hing Road, Kowloon Bay, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Giấy nhám (giấy ráp); vật liệu mài mòn dùng để đánh bóng xe ôtô; khi (đóng 

trong bình áp suất) dùng để làm sạch và thổi bụi; chế phẩm đánh bóng; sáp đánh bóng; 
chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, tẩy dấu vết; sáp đánh bóng; chế phẩm để giặt, để tẩy 
rửa; chất lỏng làm sạch kính chắn gió. 

 
Nhóm 21: Bình phun không dùng cho mục đích y tế; bàn chải làm sạch xe hơi; chổi điện 
[trừ các bộ phận của máy móc]; găng tay để đánh bóng; tấm để làm sạch; vật liệu đánh 
bóng dùng để làm sáng bóng trừ các chế phẩm, giấy và đá mài; thiết bị đánh xi, không 
dùng điện; dụng cụ thụt dùng khai thông đường ống bị tắc; da để đánh bóng; miếng cọ 
rửa.  

 

 
(210) 4-2016-10165 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 

(210) 4-2016-10166 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-10167 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-10168 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 

triển y tế Hinew   (VN) 
Số 11 D7, tổ 5, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-10169 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Nâu, vàng nâu, trắng 
(731) ATLANTIC INDUSTRIES   (KY) 

P.O. Box 309, Ugland House, South 
Church Street, George Town, Grand 
Cayman KY-1104, Cayman Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (thực phẩm và đồ uống được chuẩn bị 
chế biến ngay tại chính nhà hàng ăn uống hoặc các cơ sở tương tự cung cấp dịch vụ này, 
dịch vụ chỗ ở tạm thời (cho thuê nơi lưu trú tạm thời, đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời, 
dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời). 

 

 
(210) 4-2016-10170 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phẩn dược An Vinh 

(VN)   (VN) 
Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; băng vệ sinh; thuốc thú y; thuốc bảo vệ 
thực vật; vật liệu băng bó (dùng trong y tế).  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; vòng tránh thai; bao cao su.  

 
Nhóm 30: Sô cô la; ca cao; cà phê; bánh kẹo; gia vị; chế phẩm ngũ cốc.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị 
y tế, thực phẩm, đồ uống, hóa chất, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; điều hành kinh 
doanh khách sạn.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình giao thông; xây dựng các tòa nhà; tư vấn xây dựng; 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ.  

 
Nhóm 42: Tư vấn và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu sinh học.  

 

 
(210) 4-2016-10171 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

tổng hợp Gia Bảo (VN)   (VN) 
Căn hộ 506 - H9 khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, két an toàn.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng két an toàn.  
 

 
210) 4-2016-10172 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Rồng Vàng Châu á  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 313, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa, máy hút bụi; máy giặt, máy xay; máy ép máy làm xúc xích, 

máy vắt cho đồ giặt; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy xay cà phê (ngoài loại vận 
hành bằng tay), hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy chế biến thức ăn dùng điện, 
máy nạo rau củ; máy xay nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây dùng 
điện cho mục đích gia dụng; máy thái thịt. 
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Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp hồng ngoại, bếp hỗn hợp điện từ, tủ lạnh, máy khử mùi dùng 
cho nhà bếp (máy hút mùi); thiết bị và hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí; 
thiết bị khử mùi không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị vệ sinh, 
thiết bị sinh hơi nước; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu, dụng cụ 
nấu nướng dùng điện; lò vi sóng; lò nướng; thiết bị nướng, nồi cơm điện; quạt điện; ấm 
đun nước dùng điện, nồi niêu dùng điện; xoong chảo dùng điện; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí. 

 
Nhóm 28: Máy chạy bộ, xe đạp đặt cố định để luyện tập, thiết bị tập luyện thể hình, dụng 
cụ rèn luyện thể hình, thiết bị tập thể dục, máy để tập luyện thể dục. 

 

 
(210) 4-2016-10173 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Rồng Vàng Châu á   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 313, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy giặt, máy làm xúc xích, máy xay, máy ép, 

máy vắt cho đồ giặt; hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy nạo rau củ, máy xay 
nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng. 

 
Nhóm 10: Ghế bành cho mục đích y tế hoặc nha khoa; ghế mát-sa chạy điện, máy 
massage (mát- sa); thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị xoa bóp, thiết bị rung xoa bóp. 

 
Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp hồng ngoại, bếp hỗn hợp điện từ, tủ lạnh, máy khử mùi dùng 
cho nhà bếp (máy hút mùi); thiết bị và hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí; 
thiết bị khử mùi không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị vệ sinh, 
thiết bị sinh hơi nước; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu, dụng cụ 
nấu nướng dùng điện; lò vi sóng; lò nướng; thiết bị nướng, nồi cơm điện; quạt điện; ấm 
đun nước dùng điện, nồi niêu dùng điện; xoong chảo dùng điện; hệ thống chiếu sáng và 
thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí. 

 
Nhóm 28: Máy chạy bộ, xe đạp đặt cố định để luyện tập, thiết bị tập luyện thể hình, dụng 
cụ rèn luyện thể hình, thiết bị tập thể dục, máy để tập luyện thể dục. 

 

 
(210) 4-2016-10174 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 26.2.7; A25.3.3; A9.1.5; A9.1.4(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Rồng Vàng Châu á  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 313, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa, máy hút bụi; máy giặt, máy xay; máy ép máy làm xúc xích, 

máy vắt cho đồ giặt; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy xay cà phê (ngoài loại vận 

hành bằng tay), hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch, máy chế biến thức ăn dùng điện, 

máy nạo rau củ; máy xay nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây dùng 

điện cho mục đích gia dụng; máy thái thịt. 

 

Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp hồng ngoại, bếp hỗn hợp điện từ, tủ lạnh, máy khử mùi dùng 

cho nhà bếp (máy hút mùi); thiết bị và hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí; 

thiết bị khử mùi không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị vệ sinh, 

thiết bị sinh hơi nước; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu, dụng cụ 

nấu nướng dùng điện; lò vi sóng; lò nướng; thiết bị nướng, nồi cơm điện; quạt điện; ấm 

đun nước dùng điện, nồi niêu dùng điện; xoong chảo dùng điện; hệ thống chiếu sáng và 

thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí. 

 

Nhóm 28: Máy chạy bộ, xe đạp đặt cố định để luyện tập, thiết bị tập luyện thể hình, dụng 

cụ rèn luyện thể hình, thiết bị tập thể dục, máy để tập luyện thể dục. 
 

 
(210) 4-2016-10175 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Rồng Vàng Châu á  (VN) 
Số nhà 10, ngõ 313, phố Quan Nhân, 

phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 
 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy hút bụi; máy giặt; máy xay; máy ép; máy làm xúc xích; 

máy vắt cho đồ giặt; máy vắt khô quần áo (không sấy); máy xay cà phê (ngoài loại vận 

hành bằng tay); hệ thống hút bụi cho mục đích làm sạch; máy chế biến thức ăn dùng điện; 

máy nạo rau củ; máy xay nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng; máy ép trái cây dùng 

điện cho mục đích gia dụng; máy thái thịt. 
 

Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp hồng ngoại; bếp hỗn hợp điện từ; tủ lạnh; máy khử mùi dùng 

cho nhà bếp (máy hút mùi); thiết bị và hệ thống thông gió; hệ thống điều hòa không khí; 

thiết bị khử mùi không khí, hệ thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; 

thiết bị sinh hơi nước; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết bị nấu nướng; bếp nấu; dụng cụ 

nấu nướng dùng điện; lò vi sóng; lò nướng; thiết bị nướng; nồi cơm điện; quạt điện; ấm 

đun nước dùng điện; nồi niêu dùng điện; xoong chảo dùng điện; hệ thống chiếu sáng và 

thiết bị chiếu sáng; đèn trang trí. 
 

Nhóm 28: Máy chạy bộ; xe đạp đặt cố định để luyện tập; thiết bị tập luyện thể hình; dụng 

cụ rèn luyện thể hình; thiết bị tập thể dục; máy để tập luyện thể dục. 
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(210) 4-2016-10178 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) STIEFEL LABORATORIES, INC.  (GB) 

Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware, 19808, United 
States 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm để điều trị bệnh, tình trạng bệnh và các rối loạn về da; 

chế phẩm giữ ẩm chứa thuốc (cho mục đích dược phẩm); nước thơm chứa thuốc (cho mục 
đích dược phẩm); chế phẩm làm sạch chứa thuốc không chứa xà phòng (cho mục đích 
dược phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-10179 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NOVARTIS AG  (CH) 

4002 Basel Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm để sử dụng cho người, cụ thể là dược phẩm chống ung thư. 

 

 
(210) 4-2016-10180 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 Basel Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm để sử dụng cho người, cụ thể là dược phẩm chống ung thư. 

 
 

(210) 4-2016-10181 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) Hộ kinh doanh Hợp Thịnh  (VN)

97/19 Thống Nhất, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh (ampli); loa; ti vi; đầu đọc đĩa. 
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(210) 4-2016-10182 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.8; A26.11.12; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ba Hát Đồng 
Tháp  (VN) 
Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp, xã Mỹ Hiệp, 
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ trang trí nội ngoại thất từ lục bình, gỗ, mây, tre, cói, cỏ lá bàng cụ thể là: 

sọt, giá kệ, khay, tủ; bàn ghế, khung ảnh. 
 

 
(210) 4-2016-10184 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh tím than 

(540) 

 

(731) Nguyễn Văn Tưởng  (VN) 
Thôn Hàn Mạc, xã Hưng Công, huyện 
Bình Lục, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 

 
(210) 4-2016-10185 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Yến 
Đảo Việt Nam  (VN) 
Số 22-24 đường 69A Thạnh Mỹ Lợi, 
phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào các loại. 
 
 

(210) 4-2016-10187 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Huỳnh Quang Vũ  (VN) 

192/32/14 Phan Đình Phùng, phường An 
Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và quảng cáo mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10188 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.23; A26.11.9; A5.3.13; A5.3.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá, trắng 

(731) Công ty cổ phần Anova Milk  
(VN) 
Số 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Men sữa dùng cho công nghiệp thực phẩm.  

 

Nhóm 05: Sữa bột (cho phụ nữ mang thai và cho con bú); men sữa dùng cho mục đích 

dược phẩm, đồ uống chứa sữa và mạch nha dùng cho mục đích y tế; đường từ sữa dùng 

cho mục đích dược phẩm; sữa ong chúa dùng cho mục đích dược phẩm; sữa công thức 

(dùng cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; sữa bột; sữa đặc; sữa tươi; sữa chua; sữa dạng lỏng.  
 

Nhóm 30: Sữa chua đông lạnh (dang kem lạnh).  
 

Nhóm 32: Sữa lạc (đồ uống không chứa cồn).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sữa bột, sữa đặc, sữa tươi, sữa chua, sữa và các sản 

phẩm từ sữa, sữa dạng lỏng. 
 

 
(210) 4-2016-10189 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.9.16; A3.9.24; 26.1.2 

(591) Đỏ, trắng, đỏ, vàng, xám, đen 

(731) Huỳnh Hiếu Nghĩa  (VN) 
48 đường Tái Thiết, phường 11, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn uống bình dân.  
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(210) 4-2016-10190 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) LUCYMAX CO.  (KR) 

9, Pungdeokcheon-ro 129beon-gil, Suji-
gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đạo tạo tiếng Anh; xuất bản sách; dịch vụ xuất bản trực tuyến, cung cấp 

viđeo trực tuyến (không tải về được); xuất bản sách nghiên cứu hoặc báo chí, đào tạo 
ngôn ngữ trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2016-10191 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A2.5.23; A2.5.24; 2.5.8; A18.1.19; 

18.1.23 
(591) Trắng, đen, xanh, đỏ, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Ca Long  (VN) 
203/9 Lê Đình Cẩn, khu phố 5, phường 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm, mũ (nón) bảo vệ đầu cho em bé. 

 
 

(210) 4-2016-10192 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần Bạch Đằng  

(VN) 
Số 543 đường Trần Nhân Tông, thành 
phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm lợp fibrô xi măng. 

 

 
(210) 4-2016-10193 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14 
(731) TROPICANA PRODUCTS, INC.  (US) 

1001 13th Avenue E, Bradenton, Florida 
34208, United States of America 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi; trái cam tươi; trái chanh tươi; trái cây tươi thuộc giống cam 
chanh; quả hạch [trái cây]; hạt giống; hạt ngũ cốc; rau tươi; thảo mộc tươi.  

 

 
(210) 4-2016-10194 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14 
(731) BIO-WOMAN CO., LTD.  (TH) 

256, 258, 260 Ladprao 132, Klongchan, 
Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem thơm dưỡng thể; gel tắm; dầu gội đầu; kem ủ tóc; xà phòng bánh; bột tan 

thơm dùng khi tắm rửa; dưỡng môi thơm. 
 

 
(210) 4-2016-10195 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) MYKIE CO., LTD.  (TH) 

54-54/1 Soi Wachirathammasathit 37, 
Sukhumvit Road, Bangjak, Prakanong, 
Bangkok 10260, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng; tăm; chỉ tơ nha khoa; hộp đựng bàn chải đánh răng; giá 

treo bàn chải đánh răng; cái làm sạch lưới (không dùng cho mục đích y tế). 
 

 
(210) 4-2016-10196 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.1.10; 2.1.11; 2.1.1; 2.5.21; 3.2.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, đen, trắng, 

vàng 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu và đầu tư Đông Nam 
Việt  (VN) 
Số 322D đường Âu Cơ, phường Nhật 
Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột, ngô, khoai, sắn, gạo, bánh kẹo.  
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(210) 4-2016-10197 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(731) DR. ADVICE CO., LTD  (TW) 

10F., No. 550, Ruiguang Rd., Neihu 
Dist., Taipei City 114, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc (dược phẩm) dùng cho người; chế phẩm vitamin; thuốc; chè (trà) thảo 

dược; chất phản ứng (thuốc thử) để chẩn đoán y tế; chế phẩm dược dùng cho mục đích 
làm thon gọn cơ thể; chế phẩm dược để kích thích mọc tóc; chất bổ sung dinh dưỡng; 
khoáng chất bổ sung dinh dưỡng; protein bổ sung dinh dưỡng; chiết xuất từ vi khuẩn làm 
bổ sung dinh dưỡng; chiết xuất từ tảo xanh bổ sung dinh dưỡng; sợi thảo mộc bổ sung 
dinh dưỡng; vitamin bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y 
tế; chất bổ sung dinh dưỡng thay thế bữa ăn; vòng đeo tay dùng cho mục đích y tế; miếng 
băng vệ sinh; vật liệu dùng để băng bó. 

 
Nhóm 10: Thiết bị y tế; máy đo đường huyết; máy do huyết áp; thiết bị xoa bóp; ghế xoa 
bóp chạy điện; giường xoa bóp chạy điện; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị 
dùng trong phân tích y tế; thiết bị tia X dùng cho mục đích y tế; dụng cụ siêu âm chẩn 
đoán dùng cho mục đích y tế; vật dụng chỉnh hình; vật dụng nút lỗ tai dùng cho mục đích 
y tế; túi đá chườm (túi đá lạnh để chườm) dùng cho mục đích y tế; áo chẽn nịt bụng; vật 
dụng y tế để đỡ cơ thể; giường có kết cấu đặc biệt dùng cho mục đích y tế; mặt nạ sử 
dụng cho nhân viên y tế. 

 

 
(210) 4-2016-10198 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  (HK) 

18/F, Maxim's Centre, No. 17 Cheung 
Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 16: Sổ tay hướng dẫn; tạp chí (định kỳ); sách hướng dẫn (cẩm nang); bản tin; giấy; 

phiếu mua hàng; tạp chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; vật 
liệu dùng để viết; giấy viết; bìa cứng và các sản phẩm làm bằng vật liệu này, không bao 
gồm trong các nhóm khác, cụ thể là vật phẩm bằng bìa cứng, ống bằng bìa cứng, hộp 
bằng bìa cứng, bảng quảng cáo bằng bìa cứng, vỏ bọc chai bằng bìa cứng, hộp đựng mũ 
bằng bìa cứng, tranh cổ động bằng bìa cứng hoặc áp phích bằng bìa cứng, biển hiệu bằng 
bìa cứng; ảnh chụp (được in). 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà) và sản phẩm chè (trà); ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ 

tinh dầu); bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo, ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo; 

bánh quy nhỏ; bánh ngọt kiểu phương đông và bánh ngọt kiểu phương tây; bánh trung 

thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp kiểu trung quốc (bánh bao); sô cô la; bánh mỳ que; bánh 
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kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), kem sữa 

đông lạnh, món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); kem lạnh; bánh 

put-đing; bánh nướng; mì ống, mỳ ý (spaghetti), mỳ mật ong; mật đường; gia vị; xốt cây 

cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước xốt cho sa-lát; xốt may- on-ne; nước xốt cà chua nấm 

(xốt); bột ca-ri (gia vị); bột sắn hột; bột cọ sa gu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; tổ 

chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức 

hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho 

người khác); phân phối bán lẻ và bán buôn các sản phẩm bánh và thực phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-10199 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 

(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 

18/F, Maxim's Centre, No. 17 Cheung 

Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 

Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 16: Sổ tay hướng dẫn; tạp chí (định kỳ); sách hướng dẫn (cẩm nang); bản tin; giấy; 

phiếu mua hàng; tạp chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; vật 

liệu dùng để viết; giấy viết; bìa cứng và các sản phẩm làm bằng vật liệu này, không bao 

gồm trong các nhóm khác, cụ thể là vật phẩm bằng bìa cứng, ống bằng bìa cứng, hộp 

bằng bìa cứng, bảng quảng cáo bằng bìa cứng, vỏ bọc chai bằng bìa cứng, hộp đựng mũ 

bằng bìa cứng, tranh cổ động bằng bìa cứng hoặc áp phích bằng bìa cứng, biển hiệu bằng 

bìa cứng; ảnh chụp (được in).  
 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà) và sản phẩm chè (trà); ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ 

tinh dầu); bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo, ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo; 

bánh quy nhỏ; bánh ngọt kiểu phương đông và bánh ngọt kiểu phương tây; bánh trung 

thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp kiểu trung quốc (bánh bao); sô cô la; bánh mỳ que; bánh 

kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), kem sữa 

đông lạnh, món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); kem lạnh; bánh 

put-đing; bánh nướng; mì ống, mỳ ý (spaghetti), mỳ mật ong; mật đường; gia vị; xốt cây 

cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước xốt cho sa-lát; xốt may- on-ne; nước xốt cà chua nấm 

(xốt); bột ca-ri (gia vị); bột sắn hột; bột cọ sa gu. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; tổ 

chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức 

hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho 

người khác); phân phối bán lẻ và bán buôn các sản phẩm bánh và thực phẩm. 
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(210) 4-2016-10200 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1 

(731) HARD ROCK LIMITED    (US) 

13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1BD 
Jersey 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-10201 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) HARD ROCK LIMITED    (US) 
13-14 Esplanade, St. Helier JE1 1BD 

Jersey 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-10202 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 6.1.2; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xam lam, vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Yến Minh  (VN) 
Phòng 11, ngách 30/18 Tạ Quang Bửu, 

phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách; sổ tay; tranh ảnh; bưu thiếp; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; sắp xếp các chuyến du lịch; 

đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ 

kể trên.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ giải trí; sắp xếp và tiến hành 

hội thảo; dịch vụ cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng 
thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ 

cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.  
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(210) 4-2016-10204 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
SARING  (VN) 
216-218 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình 

Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị sạc pin, pin dự phòng cho các thiết bị điện; công tắc điện; tai nghe; loa; 

phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]. 
 

 
(210) 4-2016-10205 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 18.3.21; 6.1.2 

(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xanh lục, da 

cam, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch Viễn Đông  (VN) 
Số 5, phố Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, 

quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch. 
 

 
(210) 4-2016-10206 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty TNHH đo kiểm AMI  
(VN) 
110-112 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; dịch vụ đo lường thị 

hiếu khách hàng phục vụ cho mục đích kinh doanh, cụ thể là đo lường chỉ số người xem 

truyền hình, đo lường chỉ số người xem báo viết, đo lường chỉ số người xem báo điện tử, 

đo lường chỉ số người nghe đài phát thanh; mua bán hệ thống bảo vệ an toàn đèn điện tử, 

phần máy móc hoặc bộ phận khóa điện, vòm an toàn và bảo vệ.  
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(210) 4-2016-10207 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.17; A5.11.11; 1.15.5; A5.3.13 

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; thịt, gia cầm đã chế biến; cá 

đã được bảo quản; hải sản đã được chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-10208 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.17; A5.11.11; 1.15.5; A5.3.13 

(731) Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP   (VN) 
Số 7, đường Bằng Lăng 1, khu đô thị 

sinh thái Vinhomes Riverside, phường 

Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 

Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây đã được bảo quản; rau đã được bảo quản; thịt, gia cầm đã chế biến; cá 

đã được bảo quản; hải sản đã được chế biến.  
 

 
(210) 4-2016-10210 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.1.4; A25.3.3 

(731) OHERO GLOBAL CO., LTD   (TW) 

No. 336, Sec. 5, Jhangmei Rd., Hemei 

Township, Changhua County 508, 

Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe đường sắt; cơ cấu chống trượt cho lốp xe cộ; lốp xe đạp; lốp cho 

bánh xe cộ; lốp đặc cho xe cộ.  
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(210) 4-2016-10211 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2; 26.3.23 

(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SEVENDAYS  
(VN) 
Số 31 khu tập thể Cánh Kiến, phường 

Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa; khóa cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng 

kim loại; ổ khóa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-10212 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Nutreco 
International (Việt Nam)  
(VN) 
Lô số 22A, đường số 1, khu công nghiệp 

Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn thủy sản.  
 

 
(210) 4-2016-10213 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.11.13; 26.4.2; 1.3.1; 25.12.1; 25.1.9 

(591) Vàng, đỏ, xanh ngọc, xanh dương, xanh 

lá cây, hồng 

(731) Hộ kinh doanh Chí Dương  
(VN) 
B8/30A Thích Thiện Hòa, ấp 2, xã Lê 

Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương thắp (nhang). 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1717 

(210) 4-2016-10214 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông và giải trí toàn cầu 
GM Việt Nam   (VN) 
Tầng 20, tòa nhà Icon 4, số 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; nước hoa, tinh dầu thơm; mặt nạ làm đẹp; xà phòng; nước xịt 

thơm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ spa.  
 

 
(210) 4-2016-10215 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; 24.1.1; A3.7.24; A26.11.8 
(591) Vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EKF Việt Nam  
(VN) 
76A/V1 ngõ 113 đường Thái Thịnh, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa; khóa cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng 

kim loại; ổ khóa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-10216 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần EKF Việt Nam  
(VN) 
76A/V1 ngõ 113 đường Thái Thịnh, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa; khóa cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng 

kim loại; ổ khóa bằng kim loại.  
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(210) 4-2016-10217 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.3.23; A26.3.5; 

26.1.10 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần EKF Việt Nam  
(VN) 
76A/V1 ngõ 113 đường Thái Thịnh, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa; khóa cửa bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; tay nắm cửa bằng 

kim loại; ổ khóa bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-10218 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21 

(591) Đỏ, vàng, đen 

(731) Nguyễn Ngọc Thanh Hằng  
(VN) 
247 Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục mầm non.  

 

 
(210) 4-2016-10219 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.3; 26.1.1 

(591) Đen, vàng nhạt, xanh lá 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Khởi  (VN) 
Tổ 03, ấp Phú Hữu, xã Lê Chánh, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2016-10221 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất và dịch vụ DKAF  (VN) 
8A, đường 123, ấp 6, xã Tân Thạnh 
Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê xe; vận tải hàng hóa; đại lý vé máy bay; đóng gói hàng hóa; 
dịch vụ du lịch, cụ thể là du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; tổ chức, điều hành các chuyến 

du lịch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà trọ; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ đặt chỗ khách sạn; nhà 

hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-10222 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2016-10223 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
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(210) 4-2016-10224 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va  (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
210) 4-2016-10225 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va   (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
 

 
(210) 4-2016-10226 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
đầu tư địa ốc No Va    (VN) 
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 

7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Mua bán nhà; cho thuê căn hộ; cho thuê văn phòng; đầu tư vốn vào xây dựng 

cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp; lập dự án đầu tư vốn.  
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(210) 4-2016-10227 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; A3.13.24; A3.13.7 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh dương, đỏ, hồng, 

nâu, trắng 
(731) HONG KONG ZUNG SEON 

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK 
COMPANY LIMITED  (HK) 
811 Tsimshatsui Centre, East Wing, 66 
Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, 
Hongkong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm đuổi muỗi.  
 

 
(210) 4-2016-10228 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; 19.7.1; 5.5.19 
(591) Trắng, vàng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) HONG KONG ZUNG SEON 

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK 
COMPANY LIMITED  (HK) 
811 Tsimshatsui Centre, East Wing, 66 
Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, 
Hongkong  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu dùng cho mục đích y tế; dầu sát trùng và cầm máu; dầu xoa bóp; dầu dùng 

cho trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh; dầu cảm cúm; dầu say sóng và muỗi cắn. 
 

 
(210) 4-2016-10229 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 1.15.15; 2.5.6; A2.5.23 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, hồng, 

tím 
(731) HONG KONG ZUNG SEON 

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK 
COMPANY LIMITED  (HK) 
811 Tsimshatsui Centre, East Wing, 66 
Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, 
Hongkong   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu dùng cho mục đích y tế; dầu sát trùng và cầm máu; dầu xoa bóp; dầu dùng 

cho trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh; dầu cảm cúm; dầu say sóng và muỗi cắn. 
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(210) 4-2016-10230 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; 25.1.9; 2.9.14 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) HONG KONG ZUNG SEON 

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK 
COMPANY LIMITED  (HK) 
811 Tsimshatsui Centre, East Wing, 66 
Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, 
Hongkong   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu dùng cho mục đích y tế; dầu sát trùng và cầm máu; dầu xoa bóp; dầu dùng 
cho trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh; dầu cảm cúm; dầu say sóng và muỗi cắn. 

 

 
(210) 4-2016-10231 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; 25.1.9; 2.9.19 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) HONG KONG ZUNG SEON 

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK 
COMPANY LIMITED  (HK) 
811 Tsimshatsui Centre, East Wing, 66 
Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, 
Hongkong    

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu dùng cho mục đích y tế; dầu sát trùng và cầm máu; dầu xoa bóp; dầu dùng 
cho trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh; dầu cảm cúm; dầu say sóng và muỗi cắn. 

 

 
(210) 4-2016-10232 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A5.3.13; 25.1.9; A5.1.5 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ, nâu 
(731) HONG KONG ZUNG SEON 

PHARMACEUTICAL JOINT STOCK 
COMPANY LIMITED  (HK) 
811 Tsimshatsui Centre, East Wing, 66 
Mody Road, Tsimshatsui East Kowloon, 
Hongkong   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dầu dùng cho mục đích y tế; dầu sát trùng và cầm máu; dầu xoa bóp; dầu dùng 
cho trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh; dầu cảm cúm; dầu say sóng và muỗi cắn. 
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(210) 4-2016-10233 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.9.1 

(591) Nâu, da cam, xám 

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
nội thất Bình Minh   (VN) 
Số nhà E2 - P2, ngõ 37 Kim Mã Thượng, 

phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 

phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; kệ; giường; tủ; sofa. 

 

Nhóm 35: Mua bán; bàn, ghế, kệ, giường, tủ, sofa, giá đồ đạc. 
 

 
(210) 4-2016-10234 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.4.24 

(591) Đen, vàng, trắng 

(731) NAM YOUNG HYUN   (KR) 

107- 504 Donam Isu Brownstone Apt., 

Donam 2-dong, Seongbuk-gu, Seoul, 

Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
 

 
(210) 4-2016-10235 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.13.1; 26.1.2 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(731) NAM YOUNG HYUN   (KR) 

107- 504 Donam Isu Brownstone Apt., 

Donam 2-dong, Seongbuk-gu, Seoul, 

Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2016-10236 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) UNITED INDUSTRIES 

CORPORATION   (US) 
1 Rider Trail Plaza Drive, Suite 300, 
Earth City, Missouri 63045, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 

phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ; thuốc trừ sâu và thuốc diệt côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-10237 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) UNITED INDUSTRIES 

CORPORATION    (US) 
1 Rider Trail Plaza Drive, Suite 300, 
Earth City, Missouri 63045, U.S.A.   

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc diệt loài gây hại và thuốc 

diệt động vật gặm nhấm sử dụng trong thương mại và gia đình.  
 

 
(210) 4-2016-10238 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) UNITED INDUSTRIES 

CORPORATION   (US) 
1 Rider Trail Plaza Drive, Suite 300, 
Earth City, Missouri 63045, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc diệt loài gây hại và thuốc 
diệt động vật gặm nhấm sử dụng trong thương mại và gia đình.  

 

 
(210) 4-2016-10239 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) UNITED INDUSTRIES 

CORPORATION    (US) 
1 Rider Trail Plaza Drive, Suite 300, 
Earth City, Missouri 63045, U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực 
phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực 
phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; cao dán, vật liệu dùng để 
băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất 
diệt nấm, diệt cỏ; thuốc trừ sâu và thuốc diệt côn trùng. 

 

 
(210) 4-2016-10240 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.1; A2.1.16; A2.1.23; 24.9.1; 2.1.9 
(731) Công ty cổ phần NISO  (VN) 

12 Bis Phan Kế Bính, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Nhượng quyền thương mại, cụ thể là cung cấp sự hỗ trợ thương mại trong việc 
thành lập và/hoặc điều hành hoạt động nhà hàng, quán ăn, nhà hàng cà phê, tiệm trà và 
quán rượu; tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống thực hiện bởi 
nhà hàng; dịch vụ nhà hàng ăn uống với chương trình khách hàng thân thiết cung cấp các 
lợi ích của nhà hàng để tặng thưởng cho các khách hàng thường xuyên.  

 

 
(210) 4-2016-10241 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10242 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2016-10243 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-10244 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-10245 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-10246 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần NUTRIQUEEN  

(VN) 
B 58 Nguyễn Thị Định, khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1727 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, dược phẩm dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-10247 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH phát triển Phú 

Mỹ Hưng  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S.Ting, số 801 
Nguyễn Văn Linh, khu A - Đô thị mới 
nam thành phố, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản bao gồm: bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, 

cho thuê mua bất động sản (căn hộ, căn hộ cao cấp, khu biệt thự, văn phòng); dịch vụ 
quản lý bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-10248 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sàn gỗ GALAMAX  (VN) 
Số 29C/6, đường tổ 7, khu phố Đông 
Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; ván sàn bằng gỗ công nghiệp; 

vách ngăn không bằng kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-10249 (220) 13.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sàn gỗ GALAMAX   (VN) 
Số 29C/6, đường tổ 7, khu phố Đông 
Tân, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gỗ xây dựng; ván sàn bằng gỗ công nghiệp; 
vách ngăn không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-10250 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.5.5; 3.1.14 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Bạch Thị Tố Anh  (VN) 
Số 41/21 Trần Phú, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy in.  
 

 
(210) 4-2016-10251 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh(540) 

  

(731) Bạch Thị Tố Anh  (VN) 
Số 41/21 Trần Phú, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ chí Minh  

 

(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 42: Thiết kế mỹ thuật và đồ họa; các dịch vụ thiết kế tạo mẫu; thiết kế quảng cáo.  
 

 
(210) 4-2016-10253 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Lê Thị Hồng Nga   (VN) 
Số 12 Tạ Hiền, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo chăm sóc sắc đẹp; đào tạo trang điểm; đào tạo phun xăm thẩm 

mỹ.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp (spa).  
 

 
(210) 4-2016-10255 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; A24.15.11; 26.13.25; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH GRAND POWER 
Việt Nam  (VN) 
Số 278 Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 07: Thang máy; máy phát điện.  
 

Nhóm 09: Tủ điện; ổ cắm; dây điện; thiết bị chuyển đổi dòng điện; bao chống thấm nước 

cho thiết bị điện.  
 

 
(210) 4-2016-10256 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.3.2; A25.3.3 
(591) Vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần THE MIST  (VN)
Số 4, ngõ 30 phố Phan Đình Giót, 

phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 

thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điện tử dùng để thay thế thuốc lá truyền thống; thuốc lá điện tử; đầu 

lọc thuốc lá điện tử rỗng dùng để thay thế (dự trữ).  
 
 

(210) 4-2016-10257 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24; 

A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Việt Yến  (VN) 
Số 1 khu An Đào B, thị trấn Trâu Quỳ, 

huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem làm trắng da; son môi; phấn trang điểm.  

 

 
(210) 4-2016-10258 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Châu âu 
Xanh   (VN) 
QL3, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 
kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp và 

dây kim loại không dùng để dẫn điện; khóa và hàng ngũ kim; ống kim loại; két sắt; 

quặng. 
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(210) 4-2016-10259 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Châu âu 
Xanh   (VN) 
QL3, xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại vận chuyển được; vật liệu bằng kim loại dùng cho đường sắt; cáp và 
dây kim loại không dùng để dẫn điện; khóa và hàng ngũ kim; ống kim loại; két sắt; 
quặng. 

 

 
(210) 4-2016-10260 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.22; 26.1.2; A26.11.13; 1.15.24 
(731) Nguyễn Văn Thoang   (VN) 

83/5 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-10263 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; 7.1.5; 26.1.1; 7.5.10 
(591) Xanh cốm, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần taxi Tây Đô  
(VN) 
Tổ dân phố Trung Kiên, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hóa; du lịch. 

 

 
(210) 4-2016-10265 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 13.1.6 (540) 

 

(731) Lâm Thị Bảo Trân   (VN) 
29/1 B Trần Thái Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm, cụ thể là các ấn phẩm văn hoá, sản phẩm văn 
phòng, học cụ, (theo quy định của pháp luật).  
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Nhóm 35: Quảng cáo, cụ thể là dịch vụ tổ chức các sự kiện, trong nhà, hoặc ngoài trời để 
quảng bá sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng, dịch vụ phát hành các tờ quảng cáo, mẫu 
hàng, các dịch vụ quảng cáo qua các phương tiện thông tin đại chúng.  

 
Nhóm 41: Giải trí, cụ thể là các hoạt động vui chơi giải trí, tiêu khiển cho mọi người, các 
hoạt động thể thao và văn hoá.  

 

 
(210) 4-2016-10266 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Trần Thị Hiền   (VN) 
P1, nhà B8, tập thể Tổng cục Thống kê, « 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Thạch hoa quả; thạch cho thực phẩm; trái cây đóng hộp.  

 

 
(210) 4-2016-10267 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A17.2.2; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện Minh 
Khoa  (VN) 
18/3 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất bằng điện nồi nướng điện; nồi lẩu điện; bình thủy điện; bếp điện 

cảm ứng từ; ấm nấu thuốc bằng điện. 
 

 
(210) 4-2016-10268 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 19.7.1; 26.15.15; A19.7.23 
(591) Trắng, xanh da trời, ghi 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Kim Vĩnh Phát   (VN) 
518 (số cũ 46) Phan Xích Long, phường 
3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa.  
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(210) 4-2016-10269 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Lê Minh Tâm  (VN) 
53/40/9 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Chất chống thấm, keo dán, silicon trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-10270 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Nguyên ANN  
(VN) 
135/34 Trần Hưng Đạo, phường Cầu 

Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; nón.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi mô hình nhân vật và đồ đi kèm; trò chơi kỹ năng hành động; đồ chơi 

giáo dục trẻ em để phát triển kỹ năng vận động tinh vi, ngôn ngữ, tính toán, đếm, nhận 

biết màu sắc và chữ cái như khay chữ cái đồ chơi, đồ chơi xây dựng; đồ chơi có thể cưỡi 

lên cho trẻ em, đồ chơi thể thao cho trẻ em như bộ đồ chơi đá bóng, bộ đồ chơi bóng rổ, 

bộ đồ chơi bóng chày; búp bê; xe cộ đồ chơi và đồ đi kèm.  
 

 
(210) 4-2016-10271 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.7.24; 3.7.5 

(591) Trắng, đen, hồng cánh sen, hồng tím, 

hồng nhạt, tím 

(731) Công ty cổ phần LOVEKIDS  
(VN) 
Thửa 56, tổ 13, phường Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ; giày; dép; váy; quần áo ngủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm, quần áo, mũ, giày, dép, 

váy, quần áo ngủ, quần áo lót mặc bên trong.  
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(210) 4-2016-10272 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thử và chế phẩm dùng để chẩn đoán dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 10: Thiết bị y tế dùng để đo nồng độ các chế phẩm dược chống chứng loạn thần 
kinh trong máu của bệnh nhân. 

 

 
(210) 4-2016-10273 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A26.11.9; 26.3.2; 26.7.25 
(731) JOHNSON & JOHNSON   (US) 

One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933 U.S.A.  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm có thể tải xuống được dùng cho điện thoại di động, thiết bị truyền 

thông cầm tay và máy vi tính cầm tay dùng để theo dõi các sản phẩm dược phẩm cho 
bệnh viện và người bệnh. 

 

 
(210) 4-2016-10274 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) KATANA GOLF CO., LTD.   (KR) 

(Hoehyeon-Dong 1 (IL)-GA, #314, 315 
East Namsan Lotte Castle 3F, Hoehyeon-
Dong Iga), 35, Sogong-Ro, Jung-Gu, 
Seoul, Korea  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho người chơi gôn (trừ găng tay đánh gôn); giày dùng để chơi gôn; 

đinh đế giầy chơi gôn; bít tất dùng trong chơi gôn; mũ dùng trong chơi gôn. 
 

Nhóm 28: Gậy đánh gôn bằng gỗ; đầu gậy đánh gôn bằng gỗ; gậy đánh gôn làm từ sợi 
các bon; gậy đánh gôn làm bằng sắt; tay cầm dùng cho gậy đánh gôn; vỏ bọc dùng cho 
đầu gậy đánh gôn; băng cuốn tay cầm dùng cho gậy đánh gôn; thân gậy đánh gôn; đầu 
gậy đánh gôn; vật chữ T để đặt bóng gôn; túi đựng vật dụng đánh gôn, có hoặc không có 
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bánh xe; dây đai dùng cho túi đựng vật dụng đánh gôn; gậy ngắn đánh gôn (gậy dùng để 
gạt trong chơi gôn); vỏ bọc cho gậy ngắn đánh gôn; bóng dùng để chơi gôn; găng tay 
đánh gôn; dụng cụ để sửa tảng đất cỏ chơi gôn. 

 

 
(210) 4-2016-10275 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, trắng, xám đen, vàng, cam, xanh lá, 

xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ xây 
dựng Việt Đức  (VN) 
Số 24 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; thành lan can ở cầu thang bằng 

kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 
 

 
(210) 4-2016-10276 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ, trắng (540) 

 

(731) Công ty TNHH công nghệ xây 
dựng Việt Đức   (VN) 
Số 24 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; thành lan can ở cầu thang bằng 

kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa, không bằng kim loại; cửa sổ, không bằng kim loại.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ. 
 

 
(210) 4-2016-10277 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Lý Thị Huyền  (VN) 
Xóm 4, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 25: Quần, áo may sẵn; quần, áo may đo theo thiết kế.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: vải sợi, hàng may mặc, hàng thời trang 
bằng da và giả da, giày dép. 

 

 
(210) 4-2016-10278 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A17.2.2; 13.1.6 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Rich Ideas  (VN) 
Lô DV02 - LK98, khu đất dịch vụ Chìa 
Quan, Dưới Đồng, ngõ Cổng, phường 
Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2016-10279 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Trắng, đen, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngọc Bảo Hân  (VN) 
111/8/38 đường Trục, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Kem (sản phẩm sữa); cá đóng hộp; quả đóng hộp; mứt ướt; thịt đã được bảo 

quản; dưa góp.  
 

Nhóm 30: Đồ gia vị; bột đậu tương; tương; nước xốt (trừ nước xốt dùng cho salad); đồ gia 
vị (nước chấm, nước xốt); gia vị thập cẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10280 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị môi 
trường và lọc nước Tân Thế 
KỶ  (VN) 
80/49 đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng bình. 
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(210) 4-2016-10281 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị môi 
trường và lọc nước Tân Thế 
KỶ   (VN) 
80/49 đường Ngô Chí Quốc, khu phố 2, 
phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng bình. 

 

 
(210) 4-2016-10282 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hưng Cát  (VN) 
Số 8 ngõ 20, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, bình lọc nước, máy lọc nước, thiết bị lọc không khí.  

 

 
(210) 4-2016-10283 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Minh Thi  (VN) 
120 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Micro, loa, tai nghe (headphone), bộ khuếch đại âm thanh (âm-pli), máy hoà 

âm (mixer), thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy.  
 

 
(210) 4-2016-10284 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hưng Cát   (VN) 
Số 8 ngõ 20, phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước, bình lọc nước, máy lọc nước, thiết bị lọc không khí.  
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(210) 4-2016-10285 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1; A6.19.9; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển nông nghiệp Sài Gòn 
Xanh  (VN) 
Phòng 1806, lầu 18, SaiGon Riverside 
Office Center, số 2A-4A Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo. 
 

 
(210) 4-2016-10286 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Trung  (VN) 
Số 7, A16 tiểu khu Giấy, thị trấn Phú 
Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 

điện; bếp từ. 
 

 
(210) 4-2016-10287 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
Số nhà 90B, đường Trần Khánh Dư, 
phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 

điện; bếp từ. 
 

(210) 4-2016-10288 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Imexco Việt Nam  (VN) 
Số 136, phố Kim Ngưu, phường Thanh 
Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 21: Bàn chải đánh răng.  
 

 
(210) 4-2016-10289 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.7; 26.3.4; 26.4.4; 26.7.25 

(591) Đen, trắng, xanh lá 

(731) TOMAS LEANDRO MARCELINO 

QUINTERO  (ES) 

N4, P2.1 Calle La Esperanza, E1 Fraile, 

Santa Cruz de Tenerife, Spain 38632 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH GK & ASSOCIATES 

(GK & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ thủ công mỹ nghệ làm bằng gốm, sành, sứ dùng cho mục đích gia dụng.  

 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và đồ gia 

dụng bằng gốm, sành, sứ. 

 

Nhóm 41: Đào tạo nghề; tổ chức và tiến hành hội thảo chuyên đề.  
 

 
(210) 4-2016-10290 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.3.16; A26.11.12 

(591) Xanh lá, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Felife  (VN) 
95 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-10291 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Sư Tử Biển  (VN) 
Số 96 Thạch Thị Thanh, phường Tân 

Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
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(210) 4-2016-10292 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2 
(591) Xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Sư Tử Biển   (VN) 
Số 96 Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-10293 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Sư Tử Biển   (VN) 
Số 96 Thạch Thị Thanh, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-10294 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A6.3.5; 1.15.9; 26.15.15; 25.5.25 
(591) Đen, trắng, xanh, vàng, cam 
(731) Lê Thị Hương  (VN) 

Thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện 
Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Bài lá. 

 

 
(210) 4-2016-10295 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH SD Hà Nội  (VN) 
Số 17, ngõ 38 Đê Tô Hoàng, phường Cầu 
Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; đồ trang điểm; kem mỹ phẩm; nước hoa; hương liệu. 
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(210) 4-2016-10296 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại mắt kính Tuyết 
HÀ  (VN) 
60 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; kính áp tròng; kính râm; 

kính bảo hộ dùng cho thể thao; bao kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2016-10297 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại mắt kính Tuyết 
HÀ   (VN) 
60 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; kính áp tròng; kính râm; 

kính bảo hộ dùng cho thể thao; bao kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2016-10298 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Thuận Phát  (VN) 
Số 4, đường TX 39, khu phố 3, phường 
thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10299 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Hùng  (VN) 
50B Hoa Cau, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn. 
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(210) 4-2016-10300 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Pet  (VN) 
48/13 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống cung cấp muối và 

khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối 
và khoáng chất cho cơ thể; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước [đồ uống].  

 

 
(210) 4-2016-10301 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Pet  (VN) 
48/13 khu phố Bình Phước B, phường 
Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; đồ uống cung cấp muối và 

khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); đồ uống đẳng trương cung cấp muối 
và khoáng chất cho cơ thể; nước khoáng [đồ uống]; đồ uống không cồn; nước [đồ uống]. 

 

 
(210) 4-2016-10303 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Đồng, nâu, nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Dương Thị Hoài Thương  (VN) 
94 Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo váy, váy, dải băng buộc đầu (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-10304 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.5.1; A2.5.23; 2.9.1 
(591) Hồng nhạt, xanh dương nhạt, cam 

(540) 

  

(731) Dương Thị Hoài Thương   (VN) 
94 Tô Vĩnh Diện, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, áo váy, váy, dải băng buộc đầu (trang phục).  
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(210) 4-2016-10305 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, đen 

(731) Công ty TNHH Sành ăn  (VN) 
27 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ cung cấp thức 

ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-10306 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Phở Hùng   (VN) 
288 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán phở; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-10308 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình   (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1743 

(210) 4-2016-10309 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình  (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; thực phẩm chế biến như: bột mỳ, bột sắn, nước xốt, đồ gia vị.  
 

 
(210) 4-2016-10310 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần sinh học 
dược phẩm Ba Đình  (VN) 
Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương 

Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; thực phẩm chế biến như: bột mỳ, bột sắn, nước xốt, đồ gia vị.  
 

 
(210) 4-2016-10311 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 

Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-10312 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO  (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10313 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10314 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-10315 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; A2.3.16; 2.3.30; 2.9.25 
(591) Trắng, đỏ mận, trắng, xanh, đỏ, xanh 

xám, đỏ nhạt, xám, vàng, xám nhạt, vàng 
nhạt, đen 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10316 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 25.5.1; 3.13.21; 

A26.11.8 
(591) Hồng, trắng, đen, xám, vàng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ  (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10317 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.9; A25.7.2 
(591) Đen, hồng, vàng, vàng cam, trắng, xanh, 

xanh lá cây, xanh da trời, xanh tím than, 
hồng tím, xám 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Sao Mỹ  (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10318 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 25.5.25; 26.13.1 
(591) Xám, đen, xanh 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ  (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10319 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư địa ốc 
Thành Phố  (VN) 
Số 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý 

bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản.  
 

 
(210) 4-2016-10320 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.3.7 
(591) Xanh lá cây, xanh rêu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc 
Thành phố  (VN) 
Số 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý 

bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản.  
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(210) 4-2016-10321 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc 
Thành phố  (VN) 
Số 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ quản lý 
bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản. 

 

 
(210) 4-2016-10322 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.23; A1.5.3 
(591) Xanh tím than, đỏ, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phú Thành Hưng  (VN) 
38 Tiểu La, phường Hoà Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-10323 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần điện thoại di 
động Thành Công   (VN) 
199 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động.  

 

 
(210) 4-2016-10324 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; A25.7.4; A25.7.3; 25.5.2 
(591) Đen, trắng, xanh xám 
(731) Corporaciãn Habanos, S.A.  

(CU) 
Carretera Vieja de Guanabacoa y LÝnea 
del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La 
Habana, Cuba  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công 
nghệ Detech (DETECH) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá, bao gồm: thuốc lá; xì gà; thuốc lá điếu; điếu xì gà nhỏ hở hai đầu; 

thuốc lá sợi để hút bằng tẩu; dụng cụ dùng cho người hút thuốc, bao gồm: gạt tàn dùng 

cho người hút thuốc; dụng cụ cắt đầu xì gà; hộp diêm; hộp đựng xì gà; diêm. 
 

 
(210) 4-2016-10329 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần E.U.R.E.K.A 
Việt Nam   (VN) 
Số 84 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch; gạch men; gạch bông; gạch xi măng; gạch granite; đá ốp lát; đá xây 

dựng.  
 

 
(210) 4-2016-10330 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty CP E.U.R.E.K.A Việt 
Nam   (VN) 
Số 84 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận 

Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch bông; gạch xi măng.  
 

 
(210) 4-2016-10331 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 2.9.4 

(591) Xanh dương đậm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại mắt kính Tuyết 
HÀ  (VN) 
60 Trương Định, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; mắt kính đeo mắt; kính áp tròng; kính dâm; 

kính bảo hộ dùng cho thể thao; bao kính đeo mắt. 
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(210) 4-2016-10333 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 

Việt Nam  (VN) 
229 Vườn Lài, khu phố 2, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 24: Rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; màn chống muỗi.  
 

 
(210) 4-2016-10334 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 

Việt Nam   (VN) 
229 Vườn Lài, khu phố 2, phường An 
Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 24: Rèm cửa ra vào; rèm cửa dạng lưới; màn chống muỗi.  
 

 
(210) 4-2016-10335 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 26.3.2; 25.5.2; 24.13.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Cao Thị Uyên Phượng  (VN) 
K211/87 Nguyễn Văn Thoại, phường 
Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 24: Vỏ nệm; áo gối; vỏ gối; vải bọc; chăn; khăn phủ giường. 
 

 
(210) 4-2016-10336 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đỏ nâu, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OMAHA  (VN) 
Số nhà 34 ngõ 64/55 đường Kim Giang, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các 
chuyến đi; sắp xếp các chuyển đi trên biển; cho thuê xe; cung cấp dịch vụ dẫn đường cho 
xe cộ nhằm mục đích du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-10338 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; A5.5.20; A5.5.21; 24.17.3 
(731) Công ty TNHH nông sản sạch 

VINACAP  (VN) 
K13, đường 45, khu dân cư 586, phường 
Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Các loại tinh dầu; hương liệu [tinh dầu]; hương liệu dùng cho đồ uống (tinh 

dầu); hương liệu cho bánh ngọt (tinh dầu). 
 

Nhóm 29: Thịt; cá không còn sống; gia cầm không còn sống; rau, quả được bảo quản khô 
hoặc nấu chín. 

 

Nhóm 30: Cà phê; ca cao; đường; bột sắn; mật ong; gia vị.  
 

Nhóm 31: Hoa quả tươi; thức ăn cho động vật; động vật sống; thực phẩm cho động vật 
sống. 

 

 
(210) 4-2016-10339 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng 
(731) Tổng công ty thương mại Sài 

Gòn - TNHH một thành viên  
(VN) 
Số 275B Phạm Ngũ Lão, phường Phạm 
Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; mứt kẹo; cà phê; trà; ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh kẹo các loại, cà phê, ca cao, mứt, trà, rượu, bia, nước giải khát, 
nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, sinh tố, thực phẩm chế biến (từ thịt, cá, rau, củ, 
quả), xúc xích, bánh mì; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tiếp thị để bán hàng; tổ chức 
hội chợ, triển lãm để giới thiệu hàng hóa nhằm mục đích bán hàng.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh (mua bán bất động sản); cho thuê nhà; cho thuê văn phòng; cho 
thuê ki- ốt; đầu tư tài chính; cho thuê tài chính. 
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Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống lưu động; quán cà phê bánh ngọt; quán nước; quán ăn nhanh; 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn từ nhà hàng. 

 

 
(210) 4-2016-10341 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ACER INCORPORATED   (TW) 

7F, No. 137, Sec.2, Chien Kuo N. Rd., 
Taipei Taiwan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; các thiết bị đầu cuối dùng để nạp dữ liệu (cho 

máy tính); con chuột máy tính. 
 

 
(210) 4-2016-10342 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ACER INCORPORATED   (TW) 

7F, No. 137, Sec.2, Chien Kuo N. Rd., 
Taipei Taiwan   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính xách tay; thiết bị đầu cuối dùng để nhập dữ liệu như: bàn phím, màn 

hình cảm ứng; con chuột máy tính.  
 

 
(210) 4-2016-10343 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khách sạn 
và dịch vụ LE'STAR   (VN) 
B9 tầng 4 khách sạn Pullman Hà Nội, 40 
Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  

 

 
(210) 4-2016-10345 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.15.23 
(591) Xanh ngọc, trắng, ghi, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phần mềm 
BRAVO   (VN) 
Số 11, tổ 7, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm kế toán.  
 

 
(210) 4-2016-10346 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phần mềm 
BRAVO   (VN) 
Số 11, tổ 7, phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, cụ thể là phần mềm kế toán.  
 

 
(210) 4-2016-10347 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Lê Ngọc Trí  (VN) 
41 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy thu hình; loa; thiết bị khuếch đại âm thanh; đầu karaoke; micrô.  
 

(210) 4-2016-10348 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.11; 26.1.2; 26.3.1; 7.15.6 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh lá 

cây, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên Hùng 
Lan Bắc Quang   (VN) 
Thôn Thạch Bàn, xã Hùng Lan, huyện 
Bắc Quang, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 06: Tấm lợp mái bằng kim loại; tấm che khe nối trên mái bằng kim loại; vật liệu 

lợp mái nhà bằng kim loại; ngói bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Tấm lợp mái, không bằng kim loại; tấm xi măng; tấm che khe hở của mái, 
không bằng kim loại; ván lợp mái; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại; vật liệu lợp mái, 
không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt trời. 

 

 
(210) 4-2016-10349 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Hoàng Thị Hương  (VN) 
Ngõ 2, xóm Chi Nam, cụm 4, xã Vân 
Phúc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 18: Túi (giỏ) xách; ví được làm bằng da hoặc giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán túi (giỏ) xách; mua bán ví được làm bằng da hoặc giả da; mua bán 
hàng may mặc (quần áo, giày dép, mũ); mua bán thắt lưng.  

 

 
(210) 4-2016-10350 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; 24.9.1; 25.1.25 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nga Hải  (VN) 
Xóm 6, xã Đồng Hới, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu gạo; đồ uống hoa quả có cồn.  

 

 
(210) 4-2016-10351 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.11.5 
(591) Nâu, đỏ, tím, xanh, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Hơp tác xã nấm Nhật Minh  
(VN) 
Thôn Khương Dụ, xã Yên Phong, huyện 
Yên Mô, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 31: Nấm tươi và sợi nấm để nhân giống.  

 

 
(210) 4-2016-10352 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.1.6; A5.5.20; 5.5.19; A7.1.12; 18.3.2; 

18.3.23 
(591) Đỏ, vàng, tím, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ du 
lịch Ninh Bình  (VN) 
Số 50, đường Lý Tự Trọng, phường Phúc 
Thành, tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 39: Cung cấp dịch vụ du lịch; hướng dẫn khách du lịch, tham quan; sắp xếp các 

chuyến du lịch. 
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(210) 4-2016-10353 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 3.7.16; A3.7.24; 6.1.2; 

26.7.5 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 
Sơn   (VN) 
Số nhà 534, phố Khánh Tân, phường 
Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời: khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-10354 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàng 
Sơn   (VN) 
Số nhà 534, phố Khánh Tân, phường 
Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch gồm: đặt chỗ cho các chuyến du lịch, sắp xếp cho các chuyến 
du lịch, dịch vụ vận chuyển hành khách, dịch vụ cho thuê xe.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị; sắp xếp, tổ chức và tiến hành hội 
thảo. 

 

Nhóm 45: Lập kế hoạch và tổ chức hôn lễ.  
 

 
(210) 4-2016-10355 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.5 
(591) Xanh, xám, vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Song Mã Việt  
(VN) 
198 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cáp (điện) hàn.  

 

 
(210) 4-2016-10356 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Xanh, đỏ, xám ánh đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Song Mã Việt  
(VN) 
198 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1755 

(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện; cáp (điện) hàn.  
 

 
(210) 4-2016-10357 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.3.1 
(591) Xanh, nâu ánh kim 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Song Mã Việt  
(VN) 
198 Chu Văn An, phường 26, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Que hàn, dây hàn [tất cả bằng kim loại]. 
 

 
(210) 4-2016-10358 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại giấy Hoa Đăng  
(VN) 
130/8 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy photocopy, giấy văn phòng phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10359 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 1.17.11; 26.4.2 
(591) Tím, trắng, đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại giấy Hoa Đăng  
(VN) 
130/8 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, giấy photocopy, giấy văn phòng phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10360 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; A5.3.15; 25.1.6; 3.7.10 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, xanh 

dương, trắng, đen, hồng, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh trà Thiên 
Trang  (VN) 
12 Trương Định, xã Lộc Châu, thành phố 
Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-10363 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tam Long  (VN) 
Số 586 ấp 2, quốc lộ 50, khu phố 2, 
phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón có chứa ni tơ; chế phẩm để điều hòa sự sinh trưởng của cây 

trồng; đất mùn để làm phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-10364 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; A5.3.13; 1.15.15; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Vạn Gia Phát  

(VN) 
ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp cồn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bếp cồn.  
 

 
(210) 4-2016-10366 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.13.1; 2.7.10; 2.7.9; 2.7.23 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH bệnh viện quốc 

tế GREEN  (VN) 
Số 738 đường Nguyễn Văn Linh, phường 
Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị hồi sức; thiết bị 

xoa bóp; thiết bị đo huyết áp.  
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Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm 
chăm sóc sức khỏe; thẩm mỹ viện; dịch vụ tư vấn sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2016-10367 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) YAMAHA CORPORATION  (JP) 

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục giảng dạy âm nhạc, dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy âm nhạc, 

dịch vụ giảng dạy âm nhạc; dịch vụ thông tin giáo dục; dịch vụ trường học [giáo dục]; 
dịch vụ giải trí liên quan đến âm nhạc; dịch vụ trình diễn các buổi biểu diễn ca nhạc trực 
tiếp; dịch vụ sắp xếp và tiến hành buổi hòa nhạc; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội thảo; 
dịch vụ tổ chức và điều khiển hội thảo [tập huấn]; dịch vụ cho thuê dụng cụ âm nhạc; dịch 
vụ cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến các hoạt động giáo dục, đào tạo giải trí, thể 
thao và văn hóa.  

 

 
(210) 4-2016-10368 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; 26.4.4; 26.4.10 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) SUMEC MACHINERY & ELECTRIC 

CO., LTD.   (CN) 
17/F, 198 Chang Jiang Road, Nanjing 
City, Jiangsu Province, People's Republic 
of China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm, máy nông nghiệp; máy cưa, động cơ không dùng cho phương tiện 

giao thông đường bộ; máy phát điện, pittông [bộ phận của máy hoặc động cơ]; vòng găng 
pittông; bộ chế hòa khí; bugi đánh lửa cho động cơ đốt trong.  

 
 

(210) 4-2016-10369 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu   (VN) 
Số 912, đường ĐT 743, khu phố 1B, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến; phở ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-10370 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 3.9.16; 5.7.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, vàng, xanh 

dương, đen 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Thanh 

Tùng  (VN) 
ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân 
Biên, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Muối tôm; tương hột; tương ớt; bột đậu tương; muối tiêu; gia vị.  

 

 
(210) 4-2016-10371 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A2.1.16; 2.1.1; 26.1.1 
(731) MR. TAREK KUDSI ALATTAR   (SY) 

Syria - Damascus - Alhalboni - Near 
Alhalboni Mosque  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động 
vật; dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-10372 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; A24.15.11 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VlETlNSTAR  
(VN) 
Số 187 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sách (nhà sách); mua bán văn phòng phẩm.  
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(210) 4-2016-10373 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) TAIWAN PROUD CHAIRS CO., LTD.  

(TW) 
No.14, Alley 10, Lane 136, Sec.3, Chung 
Shan Rd., Zhonghe Dist., New Taipei 
City 235, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp thông tin kinh doanh thông qua một trang web; thông tin thương mại 

và tư vấn tiêu dùng [cửa hàng tư vấn người tiêu dùng]; dịch vụ cung cấp các thông tin giao 
dịch về thương mại và kinh doanh; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; đại lý 
thông tin thương mại.  

 

 
(210) 4-2016-10374 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Hồng, trắng 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Roa® 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 
 

 
(210) 4-2016-10376 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) ONWARD HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
10-5, Nihonbashi 3- chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt; rèm bằng chất dẻo; tấm lót cốc (bằng vải lanh); vỏ đệm; tấm 

phủ (rộng) cho đồ nội thất; khăn phủ giường; khăn trải bàn; tấm thảm thêu bằng vải; khăn 
ăn bằng vải dệt; khăn lau mặt bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn tắm bằng vải.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị kinh doanh; dịch vụ 
bán lẻ hoặc bán buôn quần áo lót, nước hoa, chế phẩm để vệ sinh thân thể, mỹ phẩm và bộ 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1760 

dụng cụ mỹ phẩm, chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, hàng dệt may (trang phục), bộ đồ 
giường (bằng vải lanh), quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách tay, ví, nhẫn đeo tay, 
dây chuyền, bông tai và đồng hồ đeo tay; tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác 
nhau (không bao gồm vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hóa này tại các cửa hàng bán lẻ và bán buôn; dịch vụ cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ nêu trên.  

 

 
(210) 4-2016-10377 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.3; 6.1.2; 5.7.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  (VN)
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước uống có gas và không có gas; nước tăng lực không dùng 
cho mục đích y tế; nước ép trái cây. 

 
Nhóm 43: Quán cà phê; quán rượu (quán bar); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách 
sạn.  

 

 
(210) 4-2016-10379 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

CKSH  (VN) 
Hẻm 291 - 9/1A đường 30/4, phường 
Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2016-10380 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) BALMAIN S.A.  (FR) 

44, rue Francois 1er, 75008 Paris, France 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bút chì mỹ phẩm dùng cho cá nhân cụ thể là bút chì kẻ môi và bút 
chì kẻ mắt; kem mỹ phẩm tôn màu da dùng ban ngày; kem mỹ phẩm dùng ban đêm; kem, 
gel, dầu, muối, và chế phẩm tạo bọt và mùi thơm, tất cả dùng để tắm bồn và tắm vòi hoa 
sen, không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm đánh sạch răng; chế phẩm khử mùi và xà 
phòng khử mùi dùng cho mục đích cá nhân; nước hoa, nước hoa có mùi thơm nhẹ và nước 
thơm cô-lô-nhơ; chế phẩm tạo mùi thơm cho cơ thể (fragrances); phấn hồng trang điểm 
mặt; mỹ phẩm có màu da sử dụng để làm lớp nền trang điểm; tinh dầu dùng cho cá nhân; 
sữa mỹ phẩm, nước thơm mỹ phẩm, nhũ mỹ phẩm, kem mỹ phẩm và phấn nền trang điểm 
dùng cho da mặt và cơ thể; nước thơm dùng trước và sau khi cạo râu; đồ trang điểm (mỹ 
phẩm); mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm dạng lỏng tạo mùi thơm; dầu thơm (mỹ phẩm); hỗn hợp 
làm thơm từ cánh hoa khô và hương liệu; chế phẩm làm nền trang điểm, cụ thể là mỹ 
phẩm làm nền trang điểm, gel mỹ phẩm làm nền trang điểm, mỹ phẩm dạng kem hay lỏng 
làm nền trang điểm, phấn trang điểm, mỹ phẩm tạo màu cho má; chế phẩm trang điểm 
cho môi, cụ thể là son môi, son bóng; chế phẩm trang điểm cho mắt, cụ thể là phấn mắt 
hồng, phấn mắt, mỹ phẩm tạo màu cho lông mi (mascara), mỹ phẩm tạo màu cho mí mắt; 
chế phẩm chăm sóc móng tay và chân, cụ thể là sơn và dầu làm bóng móng, chế phẩm 
trang điểm cho móng, móng giả; chế phẩm để xoa bóp, cụ thể là dầu, nước thơm, gel, 
nước thơm làm sảng khoái, làm dịu cơ thể, tất cả không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm 
bảo vệ da, cụ thể là sữa chống nắng, chế phẩm làm rám nắng cho da, dầu làm rám nắng 
cho da, chế phẩm chống nắng (tia cực tím) cho da; mỹ phẩm chăm sóc và bảo vệ da mặt 
và cơ thể; sản phẩm chăm sóc tóc, cụ thể là chế phẩm chăm sóc tóc không sử dụng cho 
mục đích y tế bao gồm nước xịt tóc gel, kem, dầu thơm, kem bọt tạo dáng cho tóc, dầu 
gội, dầu xả, chế phẩm nhuộm tóc, chế phẩm tẩy lông và tóc vĩnh viễn, chế phẩm làm tóc 
xoăn; chế phẩm chăm sóc đặc biệt cho cơ thể không dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế 
phẩm làm trắng và tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm, mỹ phẩm chống nhăn da, mỹ 
phẩm làm cho căng da và dưỡng da; chế phẩm tẩy trang dạng lỏng, sữa, kem, gel, tẩy 
trang mắt; chế phẩm tẩy, rửa, làm sạch mỹ phẩm, cụ thể là dầu thơm, nước thơm, gel, 
kem, dầu và muối không dùng cho mục đích y tế; mỹ phẩm làm ẩm và dưỡng da cụ thể là 
nhũ, kem dưỡng da, nước thơm làm sảng khoái dễ chịu, nước thơm làm dịu da, tinh dầu 
không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm để cạo râu, cụ thể là nước thơm mạnh 
(mousses), nước thơm, gel, kem không dùng cho mục đích y tế; xà phòng vệ sinh; mỹ 
phẩm dưỡng thể cụ thể là sữa, nước thơm, kem, mỹ phẩm làm thon người; bột tan dùng 
cho mục đích vệ sinh và trang điểm, không dùng cho mục đích y tế; kem mỹ phẩm dùng 
ban ngày; mỹ phẩm tẩy lông; mỹ phẩm chống se và co da; nước có mùi thơm (mỹ phẩm); 
mỹ phẩm làm ẩm cho da. 

 

 
(210) 4-2016-10381 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) INTAS PHARMACEUTICALS LTD  

(IN) 
2nd Floor, Chinubhai Centre, Ashram 
Road, Ahmedabad 380 009, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2016-10382 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; 26.5.1; 7.1.24; 7.3.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển nông nghiệp công nghệ 
cao Mạnh Trung  (VN) 
61 Đinh Nhu, phường Lam Sơn, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm: thịt, cá, gia cầm, chất chiết ra từ thịt, trứng, mứt, dầu ăn, 
sữa và các sản phẩm làm từ sữa; mua bán cà phê, ca cao, gạo, bột sắn, bột cọ, bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, đường, mật ong, bánh kẹo, dấm, gia vị, kem lạnh, đồ uống trên cơ 
sở cà phê; mua bán bia, nước khoáng, nước uống có ga.  

 

 
(210) 4-2016-10384 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.10 
(591) Trắng, đen, xám, hồng 
(731) Hộ kinh doanh nha khoa 

Smile Care  (VN) 
580 Sư Vạn Hạnh, phường 10, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám và chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt. 
 

 
(210) 4-2016-10385 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.1; A3.7.24; 1.15.24; A1.1.10 
(731) Phùng Thị Ngọc Phượng  (VN) 

452/17 Nhật Tảo, phường 7, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; âm pli; đầu đọc đĩa; tivi; mic rô. 

 
 

(210) 4-2016-10386 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Dậu  (VN) 
Tổ 1, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo 
Lâm, tỉnh Lâm Đồng  
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(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi; cây bơ giống.  
 

 
(210) 4-2016-10387 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang  
(VN) 
Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A - 
Giai đoạn 3, huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 

 
(210) 4-2016-10388 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.25; 25.5.25; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - dịch vụ Thanh 
Xuân  (VN) 
653 tổ 23, ấp Hoà Long 3, TT An Châu, 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch lót vỉa hè; gạch không nung; cột xi măng trang trí. 
 

Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.  
 

 
(210) 4-2016-10390 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4 
(731) CPF (THAILAND) PUBLIC COMPANY 

LIMITED   (TH) 
313 C.P.Tower, Silom Road, Silom Sub-
District, Bangrak District, Bangkok 
10500 Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò; thịt gà; thịt lợn; tôm, không còn sống; cá, không còn sống; thực phẩm 

sơ chế đông lạnh được làm từ thịt bò; thực phẩm sơ chế đông lạnh được làm từ thịt gà; 
thực phẩm sơ chế đông lạnh được làm từ thịt lợn; thực phẩm sơ chế đông lạnh được làm từ 
tôm; thực phẩm sơ chế đông lạnh được làm từ cá; thực phẩm nấu chín được làm từ thịt bò; 
thực phẩm nấu chín được làm từ thịt gà; thực phẩm nấu chín được làm từ thịt lợn; thực 
phẩm nấu chín được làm từ tôm; thực phẩm nấu chín được làm từ cá; thực phẩm chủ yếu 
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được làm từ trứng; trứng; rau và trái cây đã được bảo quản; nấm nấu chín; nấm đã được sơ 
chế; nấm đã được bảo quản; rau và trái cây đã nấu chín; rau và trái cây sấy khô; dưa muối.  

 
Nhóm 30: Đường; thực phẩm chủ yếu được làm từ gạo; thực phẩm được làm từ bột mì; 
thực phẩm được làm từ ngũ cốc; xốt (gia vị); tương ớt; món ngọt tráng miệng kiểu Thái; 
kem lạnh; bánh ngọt; bánh ngọt làm từ ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên 
cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở trà. 

 

 
(210) 4-2016-10392 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)  (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10393 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.3.6; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH dịch vụ và đào 

tạo Thu Anh  (VN) 
Số 3, ngách 31/28, phố Xuân Diệu, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ; tổ chức các cuộc thi mang tính giáo dục, giải trí; cung cấp 

thông tin giáo dục, giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích giáo dục, văn hóa; cung cấp 
xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ dịch thuật. 

 

 
(210) 4-2016-10394 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1; A26.11.12 
(591) Mận chín, vàng nhạt, xanh lá 
(731) Trần Anh Thuy  (VN) 

450-P107, Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; mua bán các sản 
phẩm mỹ phẩm chế biến từ dừa, các sản phẩm từ ong, sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ 
các chất liệu lá dừa, xơ dừa, mây, tre, nứa, lá, gỗ li-e, lau sậy, cói, liễu, gốm, sứ, sừng, 
xương, ngà voi, râu cá voi, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, thảm 
làm từ xơ dừa, mứt ướt, mứt quả, trà, cà phê, bánh, kẹo, bột sắn, bột cọ, gạo, cây cảnh, hạt 
giống, cây và hoa tươi, nước khoáng, nước hoa quả, rượu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư 
vấn quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh chuỗi cửa hàng mua bán các sản phẩm kể 
trên (franchising); dịch vụ bán đấu giá và điều khiển việc bán đấu giá.  

 

 
(210) 4-2016-10395 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty TNHH Violak   (VN) 

Số 9/1, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống các loại có cồn và không có cồn, nước giải khát 

các loại có ga và không có ga, nước khoáng, rượu, bia, nước ép trái cây.  
 

 
(210) 4-2016-10396 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.10 
(591) Đỏ, xám, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cơ khí Lam Giang  (VN) 
Khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 07: ổ trục cho trục truyền động; ổ bi cho trục truyền động; bàn đạp điều khiển 
dùng cho máy khâu; hộp số; bánh răng truyền động; máy khai thác mỏ; ổ đỡ cho trục 
truyền động; bộ truyền động cho máy móc và các phụ tùng thay thế máy khác. 

 

 
(210) 4-2016-10397 (220) 14.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.1.1 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phương Thanh  
(VN) 
Phòng 315 cầu thang số 3, nhà A1, 
chung cư CT 19, khu đô thị Việt Hưng, 
phường Giang Biên, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn pháp luật; tư vấn sở hữu trí tuệ; dịch vụ tranh tụng tại tòa án; 
dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ nghiên cứu pháp luật.  

 

 
(210) 4-2016-10398 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.5.1 
(591) Cam, xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế Giới Việc 
Làm Toàn Cầu  (VN) 
Căn hộ thương mại B01-05, block B, 
tầng 1, Căn hộ thương mại - dịch vụ 
Hoàng Anh River View, 37 Nguyễn Văn 
Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Tạp dề; cà vạt; quần áo, trang phục; quần áo thể dục; áo sơ mi; bộ quần áo. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; học viện [giáo dục]; sắp xếp và tiến hành hội thảo 
chuyên đề; huấn luyện [đào tạo]; khóa đào tạo từ xa. 

 

 
(210) 4-2016-10399 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất và phát 
triển may mặc Đào Gia Phát  
(VN) 
F13/17/3D liên ấp 5-6, ấp 6A, Vĩnh Lộc 
A, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần lót nam, áo ba lỗ, vớ/bít tất. 

 

 
(210) 4-2016-10400 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Vũ Quang Trung  (VN) 
B.4.23, Chung cư Brideview, Trần Trọng 
Cung, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng giải khát, quán cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-10401 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trần Quốc Khánh  (VN) 
ấp Long phú, xã Long Vĩnh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Muối, gia vị, bánh tráng.  

 

 
(210) 4-2016-10402 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Trần Quốc Khánh   (VN) 
ấp Long phú, xã Long Vĩnh, huyện Châu 
Thành, tỉnh Tây Ninh  

 
(511)   Nhóm 30: Muối. 

 

 
(210) 4-2016-10403 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; A25.7.7 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Khả Ngân  
(VN) 
Số 19 Nguyễn Trường Té, phường 17, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10404 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1; 26.4.1 
(591) Xanh nước biển, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ 
Hải Đăng  (VN) 
73 đường T4B, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ mỹ nghệ. 
 

 
(210) 4-2016-10405 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
 (540) 

 

(731) 
Lê Quỳnh Trang  (VN) 
121/132/10 đường Phạm Ngọc Thạch, tổ 
73, khu 5, phường Hiệp Thành, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán yến sào, mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2016-10406 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.5.20; A3.7.24; 4.3.20; 3.7.4
(591) Vàng, xám vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm Kim Cát  (VN) 
C2/30 ấp 3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10407 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, cam 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nuôi trồng nấm 
đông trùng hạ thảo Phước 
Thiện  (VN) 
Thôn Hiệp Phước, xã Tân Thuận, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận  

 

(511)   Nhóm 29: Đông trùng hạ thảo (thực phẩm, không dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2016-10408 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại chế 
biến thực phẩm Việt Mỹ  (VN) 
211 đường số 5, khu phố 3, phường Bình 
Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Mứt kẹo; kẹo; sô cô la; bánh ngọt. 
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(210) 4-2016-10409 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 1.15.23; 25.5.25; A26.1.18 
(591) Xanh lam, xanh nước biển. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Thủ Đô  (VN) 
Tầng 3, tòa nhà Đại Phát, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-10410 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.4.4; 3.4.13; 5.7.3; A3.4.24; 3.7.7 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, đỏ, vàng cam 

(540) 

  

(731) Bùi Việt Hùng  (VN) 
ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí, huyện 
Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

 
(210) 4-2016-10411 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Phạm Quang Tuấn  (VN) 
51 Nguyễn Trãi, khóm 4, phường An 
Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc đông y. 

 
 

(210) 4-2016-10412 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Phan Thị Ngọc Thúy   (VN) 
Số 10/2B Lầu 2 đường Lão Tử, phường 
11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nối và ghép tóc bằng ống nhựa có dán keo; dịch vụ chải cài các loại tóc 

giả; gội đầu.  
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(210) 4-2016-10413 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.1 

(591) Đỏ, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Libra Việt Nam  
(VN) 
Đội 04, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; kẹo: bánh kem xốp; bánh ngọt; chè (trà); kem lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-10414 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
kỹ thuật công nghệ Toàn Cầu  
(VN) 
Số 5A, ngách 83/7 phố Đào Tấn, phường 

Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 

Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; thiết bị và máy 

móc để tinh lọc nước; thiết bị cung cấp nước uống nóng lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-10417 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 7.3.2; 26.1.1; 25.5.25; 1.15.15; A5.3.13 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Phong Phú   (VN) 
Số 154, tổ 15, đường K2, phường Cầu 

Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội  
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; máy nước nóng; cột lọc của máy lọc nước; thiết bị nấu nướng 

nhà bếp dùng điện; bếp ga; thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng (không dùng trong y tế); bia; nước uống đóng chai, đóng bình; 

nước ép trái cây (không cồn); nước ngọt có ga (không cồn).  
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(210) 4-2016-10418 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.1.18; 26.1.2; A1.5.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
quốc tế ATA  (VN) 
Số nhà 11 dãy C12, tập thể Pin, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: dao bào gỗ.  
 

 
(210) 4-2016-10419 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; A26.4.24 
(591) Đen, đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Thanh Cương   (VN) 
151 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ; tư 
vấn về truyền thông thương hiệu cho doanh nghiệp, cụ thể là: tư vấn về quan hệ báo chí, 
quan hệ công chúng, tư vấn các cách thức sử dụng các kênh truyền thông (các kênh tiếp 
cận và đưa tin tức tới đối tượng người tiêu dùng) nhằm mục đích xây dựng thương hiệu 
cho doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn về kỹ thuật truyền thông và tư vấn pháp lý); tư 
vấn xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, cụ thể là: tư vấn về kinh doanh, tiếp thị và quảng 
bá nhằm mục đích xây dựng, duy trì và nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp đối với các 
đối tác và khách hàng (không bao gồm dịch vụ thiết kế và dịch vụ tư vấn pháp lý); tư vấn 
về thị trường, cụ thể là: tư vấn về việc thu thập thông tin thương mại, nghiệp vụ thương 
mại và tư vấn tiêu dùng (không bao gồm tư vấn về thị trường chứng khoán, thị trường tài 
chính, thị trường bất động sản và tư vấn pháp lý).  

 
Nhóm 42: Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng và công nghiệp; thiết kế nội thất công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng và 
công nghiệp; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế logo. 

 

 
(210) 4-2016-10421 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH KIALUBE Việt 
Nam  (VN) 
Số 16, đường D4, khu dân cư Nam Long, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn, dầu nhờn; dầu động cơ; mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn.  

Nhóm 35: Mua bán chất bôi trơn, dầu nhờn, dầu động cơ; mỡ bôi trơn, dầu bôi trơn.  
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(210) 4-2016-10422 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất, dịch vụ và thương 
mại Minh Thư   (VN) 
Xóm 3, thôn Văn Quán, xã Văn Khê, 
huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; linh kiện của máy lọc nước; linh kiện của thiết 
bị lọc nước.  

 

 
(210) 4-2016-10424 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, nâu, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH đào tạo và hợp 

tác phát triển WIN2WIN  (VN) 
Số 3 ngõ 111, phố Yên Lãng, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo thực nghiệm; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ tư vấn du 
học, hội thảo chuyên đề (đào tạo); dịch vụ trường học có ký túc xá; dịch vụ thông tin giáo 
dục.  

 

 
(210) 4-2016-10426 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CHUBB LIMITED   (CH) 

Barengasse 32, 8001 Zurich, Switzerland 
(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH ZC (Việt Nam) (ZC 
VN.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ 
bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm thông 
qua mạng internet. 

 

 
(210) 4-2016-10428 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Cam, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Chính   (VN) 
449A3 Lê Quang Định, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh quán ăn, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-10429 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.4; A11.1.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kinh doanh và 
dịch vụ Sao Mai  (VN) 
Số 5/3/1 đường An Dương Vương, 
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung 

cấp thực phẩm đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 
(210) 4-2016-10430 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; A5.3.15; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, 

vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông sản Tâm Việt   (VN) 
B15 lô 8 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Hạt lạc (chế biến); hạt điều (chế biến); hạt đậu (chế biến); lát khoai tây (chế 

biến); tỏi (chế biến); dưa chuột (chế biến). 
 

 
(210) 4-2016-10431 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; A5.3.15; 6.1.2; 26.1.2 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, 

vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông sản Tâm Việt   (VN) 
B15 lô 8 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả (tất cả còn tươi); thức ăn cho động vật; thức ăn cho thủy hải sản; 

hạt (ngũ cốc).  
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(210) 4-2016-10432 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.3; 6.1.2; 26.1.2; A5.3.15 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, 

vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông sản Tâm Việt   (VN) 
B15 lô 8 khu đô thị Định Công, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc: bánh làm từ ngũ cốc (bánh mì, bánh gạo); thức ăn nhanh trên cơ 

sở ngũ cốc; chè (trà); cà phê; gạo.  
 

 
(210) 4-2016-10433 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15; 6.1.2; 26.1.2; 5.7.3 

(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, trắng, 

vàng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông sản Tâm Việt  (VN) 
B15 lô 8 khu đô thị Định Công, phường 

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 

Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: hạt lạc (chế biến), hạt điều (chế biến), 

hạt đậu (chế biến), khoai tây (chế biến), tỏi (chế biến), dưa chuột (chế biến), bột ngũ cốc, 

bánh làm từ ngũ cốc (bánh mì, bánh gạo), thức ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc, chè, cà phê, 

gạo, rau, củ, quả (tất cả còn tươi), thức ăn cho động vật, thức ăn cho thủy hải sản, hạt (ngũ 

cốc), rau, củ, quả (còn tươi), thức ăn cho động vật, thức ăn cho thủy hải sản, hạt (ngũ 

cốc).  
 

 
(210) 4-2016-10434 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Làn Da Đẹp   (VN) 
69/4N Xuân Thới Đông I, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-10435 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Đỏ 

(540) 

  
(731) Phạm Văn Công  (VN) 

Số nhà 149 đường Đình Thôn, Mỹ Đình, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thịt, cá, gia cầm và thú săn: chất chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo 

quản, phơi khô hoặc nấu chín; cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay 

thế cà phê; sản phẩm và hạt của nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp không xếp 

vào các nhóm khác, động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tươi.  
 

 
(210) 4-2016-10438 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15; A5.3.13 

(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIG HEALTH 
AND BEAUTY  (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 25T2, khu N05 đường 

Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc.  

 

Nhóm 35: Mua bán nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  

 

Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp.  
 

 
(210) 4-2016-10439 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.19; 4.1.3; 4.2.20; A2.3.16 

(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BIG HEALTH 
AND BEAUTY   (VN) 
Tầng 4, tòa nhà 25T2, khu N05 đường 

Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 41: Dạy nghề làm đẹp.  
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(210) 4-2016-10440 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Trắng, xám đen, xanh dương, hồng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hải Kim   (VN) 
443/2 Phan Xích Long, phường 2, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh.  
 

 
(210) 4-2016-10441 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Tạ Mỹ Nhàn   (VN) 
93 Phan Đăng Lưu, phường Phú Hòa, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 

 
(210) 4-2016-10442 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Tuyết Mai  (VN) 
Tổ 13, phường Hùng Vương, thị xã Phúc 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 

quán ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-10449 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại xây 
dùng Quang Dòng   (VN) 
63/10P ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

 
(210) 4-2016-10450 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.7.25; 26.4.1; 26.4.12 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Cao 

Trung   (VN) 
22 đường số 7, khu phố 3, phường Linh 

Trung, quận Thủ Đức, thành phố Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; mứt ướt. 

 

Nhóm 30: Bánh; kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-10451 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.1.1; 25.5.25; A26.1.18; 24.15.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ xuất nhập khâu Tây 
âu DFM   (VN) 
Số 321 phố Kim Ngưu, phường Thanh 

Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh; xà phòng thơm; nước giặt; dầu gội đầu; sữa tắm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đèn, bộ đèn điện, nước hoa, nước 

thơm, dầu thơm, mỹ phẩm, son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho 
mắt, chế phẩm vệ sinh, xà phòng thơm, nước giặt, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử 

mùi hôi, chất tẩy rửa, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, 

thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy hải sản, rau, quả, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, thực phẩm chức năng, thiết 

bị và phụ tùng máy văn phòng, thiết bị điện và vật liệu điện (dây điện, bóng đèn điện, đui 

đèn, ổ cắm điện), đồ uống có cồn và không có cồn, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 
mềm và thiết bị viễn thông; dịch vụ đấu giá; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại 

lý xuất nhập khẩu.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; tư vấn 

chuyển giao công nghệ.  
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(210) 4-2016-10452 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh dương đậm(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ xuất nhập khâu Tây 
âu DFM  (VN) 
Số 321 phố Kim Ngưu, phường Thanh 
Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm vệ sinh; xà phòng thơm; nước giặt; dầu gội đầu; sữa tắm 
 

Nhóm 35: Mua bán: sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đèn, bộ đèn điện, nước hoa, nước 
thơm, dầu thơm, mỹ phẩm, son, phấn, kem dưỡng da và trang điểm, mỹ phẩm dùng cho 
mắt, chế phẩm vệ sinh, xà phòng thơm, nước giặt, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử 
mùi hôi, chất tẩy rửa, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, giường, tủ, bàn, ghế, đồ nội thất, 
thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy hải sản, rau, quả, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, 
bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, thực phẩm chức năng, thiết 
bị và phụ tùng máy văn phòng, thiết bị điện và vật liệu điện (dây điện, bóng đèn điện, đui 
đèn, ổ cắm điện), đồ uống có cồn và không có cồn, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 
mềm và thiết bị viễn thông; dịch vụ đấu giá; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; đại 
lý xuất nhập khẩu. 

 

 
(210) 4-2016-10453 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CERIOTI HOLDING S.A.   (LU) 

23, Rue Aldringen L- 1118 Luxembourg 
(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; lạc (đậu phộng, đã qua chế biến); khoai tây nghiền; 
xúc xích. 

 

Nhóm 30: Mỳ ăn liền; gạo; gia vị các loại, gồm nước tương, tương ớt, bột canh, bột ngũ vị 
hương, bột tiêu, bột tỏi, bột ớt; bánh snack; bánh quy. 

 
 

(210) 4-2016-10454 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.2; 25.5.25; 5.3.17 
(591) Vàng, vàng cam, xanh, xanh sẫm, đen, 

nâu 
(731) Ngô Đức Hiệp  (VN) 

Phòng 519, nhà A25 B5 khu tập thể 
Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10455 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu, sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-10456 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-10457 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như, vật tư y tế tiêu hao như, mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước họa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 
yến chưng có collagen băng, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 
nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-10458 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 

Long   (VN) 
Lô 2A, khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, 
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như, vật tư y tế tiêu hao như, mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-10459 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tây Ninh  (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10460 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Tây Ninh  (VN) 
Số 10, đường Nguyễn Thái Học, phường 
2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10461 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần Paris Pharm  

(VN) 
Số 111 đường số 4, khu phố 3, phường 
Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10462 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.1; 26.1.1; 25.1.6; 26.4.2 
(591) Xanh tím than, hồng, trắng, đỏ mận, 

vàng, xanh nõn chuối, nâu 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

thương mại Arenphar  (VN) 
Số 51, ngách 207/77 phố Bùi Xương 
Trạch, phường Khương Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10463 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.1.1; 25.12.1; 25.5.25; A26.11.12 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10464 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Đen, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Bi Ben B 
& B   (VN) 
195/18 đường Bình Thới, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc; thuốc trừ vi khuẩn hại 
cây trồng; thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2016-10465 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.12; 7.1.24; 1.15.15; A5.11.5 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

SX-TM và DV Gia Phát   (VN) 
N3.39-03 khu phố thương mại Lộc Phát, 
tổ 1, phường Nghĩa Chánh, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Linh chi dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 30: Cà phê, cà phê linh chi (không dùng cho mục đích y tế), trà linh chi (không 
dùng cho mục đích y tế), trà gừng (không dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-10466 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7; 26.3.1; 26.7.25 
(591) Đỏ, xám, trắng 
(731) Phạm Đào Quốc Việt  (VN) 

C9.7 Cao ốc cao cấp 584 Lũy Bán Bích, 
phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết (đồ uống); nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga; đồ 
uống không có cồn. 

 

 
(210) 4-2016-10467 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
Faith  (VN) 
733 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, mua bán quần áo.  
 

 
(210) 4-2016-10468 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, cam 

(540) 

  

(731) Doang nghiệp tư nhân thương 
mại và cơ khí Hoàng Lâm  (VN)
197/13/3A đường TL15, KP3B, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại.  
 

Nhóm 17: Vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly. 
 

Nhóm 19: Các công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được. 
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(210) 4-2016-10469 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Newdays  
(VN) 
14 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 

 

(210) 4-2016-10470 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ NEWDAYS  
(VN) 
14 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10471 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ NEWDAYS  
(VN) 
14 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10472 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ NEWDAYS  
(VN) 
14 Lê Lăng, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-10473 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Lan Hòa Phát  
(VN) 
76/61/10 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10474 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH BMC   (VN) 
Cụm Kinh tế - Xã hội, xã Đại Đồng, 
huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; máy phun xịt (dùng trong nông nghiệp); máy cày (dùng trong 

nông nghiệp); máy thu hoạch nông sản; máy gieo hạt (dùng trong nông nghiệp); máy tuốt 
quả (dùng trong nông nghiệp); vòi phun cho động cơ. 

 

 
(210) 4-2016-10475 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.10 
(591) Đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Quang Tình  (VN) 
Số 2, ngách 2, ngõ 276, phố Đại Từ, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: khóa tủ bằng kim loại, két sắt an toàn, tủ đựng, tủ nhiều ngăn.  

 

 
(210) 4-2016-10477 (220) 24.10.2012 

(641) 4-2012-23860 (441) 27.06.2016 
  
(731) AMANRESORTS LIMITED  (HK) 

Kailey Tower, 16 Stanley Street, Central, 
Hong Kong 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, trưng bày hàng hóa trên phương tiện thông tin đại chúng để bán lẻ; 

dịch vụ bán lẻ liên quan đến quần áo, mũ vải, mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp, đồ lưu 
niệm; dịch vụ quản lý kinh doanh, dịch vụ quản lý khách sạn cho người khác; dich vụ tư 
vấn liên quan đến tổ chức và điều hành kinh doanh, dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan 
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đến marketing, dịch vụ quản trị kinh doanh cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ li-
xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác, văn phòng quản lý nhân sự; dịch vụ vận hành 
các công việc hành chính của văn phòng. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp các cuộc đi chơi (du lịch) bằng tàu/thuyền; dịch vụ đặt chỗ trước cho 
việc đi chơi (du lịch) bằng tàu/thuyền; dịch vụ đi tàu thủy; tổ chức các cuộc đi chơi (du 
lịch) bằng du thuyền và các loại tàu, thuyền khác; dịch vụ hướng dẫn du lịch; giữ chỗ cho 
các chuyến đi; đặt chỗ trước cho các chuyến đi, vận chuyển hành khách; dịch vụ lái xe; 
cho thuê xe; bãi đỗ xe; dịch vụ đại lý du lịch; sắp xếp các chuyến đi và vận chuyển; sắp 
xếp các chuyến đi du lịch và thăm quan; dịch vụ đại lý sắp xếp các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí; dịch vụ tổ chức các sự kiện xã hội liên 
quan đến văn hóa, các cuộc thi sắc đẹp, thời trang, giáo dục và thể thao; cung cấp tiện 
nghi vui chơi giải trí cho câu lạc bộ; cung cấp các tiện nghi cho câu lạc bộ thể thao và sức 
khỏe; cung cấp dịch vụ thể dục thể hình cho câu lạc bộ sức khỏe; cung cấp các dịch vụ 
câu lạc bộ xã hội liên quan đến văn hóa, làm đẹp, thời trang, giáo dục và thể thao; cung 
cấp các dịch vụ câu lạc bộ giáo dục và giải trí; sắp xếp và tiến hành các hội nghị, hội thảo; 
sắp xếp và tiến hành triển lãm phục vụ cho mục đích giải trí, thời trang, làm đẹp, giáo 
dục, đào tạo, văn hóa và thể thao; dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả các dịch 
vụ nói trên; cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến [không tải xuống được]; xuất bản 
các tạp chí; cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến [không tải xuống được] liên quan 
đến du lịch, lữ hành; thông tin liên quan đến giải trí, được cung cấp trực tuyến từ một cơ 
sở dữ liệu máy tính hoặc internet thuộc nhóm 41. 

 

 
(210) 4-2016-10478 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 7.1.5 
(591) Xanh, đỏ tươi, đỏ đậm, nâu đỏ, đen, 

trắng xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thuận Đức  (VN) 
Số 15 Đinh Tiên Hoàng, khu phố Nghĩa 
Đức, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn 
Dương, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; ván ghép; ván sàn (vật liệu xây dựng phi kim loại).  

 

 
(210) 4-2016-10480 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH công nghiệp và 

thương mại TCM Việt Nam  (VN)
Số 48, Vạn Phúc Thượng, tổ 9, cụm 4, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe đạp điện; xe máy điện; xe cộ chạy bằng điện. 
 

 
(210) 4-2016-10481 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH công nghiệp và 

thương mại TCM Việt Nam  
(VN) 
Số 48, Vạn Phúc Thượng, tổ 9, cụm 4, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và 
Cộng sự (IP-MARK ASIA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe đạp điện; xe máy điện; xe cộ chạy bằng điện. 

 

 
(210) 4-2016-10483 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.18; A17.2.2; 10.3.7 
(591) Trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hiệu 
vàng Tâm Thịnh Lợi  (VN) 
34 Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu 
I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

 
(210) 4-2016-10484 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.5.2; 26.7.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

hàng tiêu dùng Tấn Tài  (VN) 
091 tổ 2, ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, 
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thủy hải sản tươi sống và chế biến (tôm, cua, cá, mực), lương thực, 
thực phẩm chưa chế biến và chế biến (gạo, ca cao, hạt điều, rau, củ, quả, trái cây tươi và 
sấy khô, bánh, kẹo, đường, sữa, dầu ăn, bột ngọt), bia rượu các loại, nước tinh khiết, vải 
sợi, thảm, đệm, vỏ đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, hàng dệt, gối, hàng may mặc, 
nguyên phụ liệu hàng may mặc, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích đu, miếng 
ghép hình), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa 
dưỡng thể, kem dưỡng da, đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm đẹp, các 
loại phấn kem trang điểm, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp), hàng thời trang và phụ 
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kiện (giày dép, túi xách, mũ nón, ví, đồng hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, đồ trang 
sức), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), văn phòng phẩm (sách, băng 
video, cát sét (cassette), đĩa nhạc, bút, vở), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, 
chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), 
đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa), hàng điện tử (ti vi, 
đầu đĩa, máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình); đại lý ký gửi hàng 
hóa: thủy hải sản tươi sống và chế biến (tôm, cua, cá, mực), lương thực, thực phẩm chưa 
chế biến và chế biến (gạo, ca cao, hạt điều, rau, củ, quả, trái cây tươi và sấy khô, bánh, 
kẹo, đường, sữa, dầu ăn, bột ngọt), bia rượu các loại, nước tinh khiết, vải sợi, thảm, đệm, 
vỏ đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, hàng dệt, gối, hàng may mặc, nguyên phụ liệu 
hàng may mặc, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), mỹ 
phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa dưỡng thể, kem 
dưỡng da, đồ dùng trang điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm đẹp, các loại phấn kem 
trang điểm, chế phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp), hàng thời trang và phụ kiện (giày dép, 
túi xách, mũ nón, ví, đồng hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, đồ trang sức), hàng lưu 
niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), văn phòng phẩm (sách, băng video, cát sét 
(cassette), đĩa nhạc, bút, vở), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), 
đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), đồ thủ công mỹ 
nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa), hàng điện tử (ti vi, đầu đĩa, máy vi 
tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình); kinh doanh chuỗi cửa hàng: thủy 
hải sản tươi sống và chế biến (tôm, cua, cá, mực), lương thực, thực phẩm chưa chế biến và 
chế biến (gạo, ca cao, hạt điều, rau, củ, quả, trái cây tươi và sấy khô, bánh, kẹo, đường, 
sữa, dầu ăn, bột ngọt), bia rượu các loại, nước tinh khiết, vải sợi, thảm, đệm, vỏ đệm, 
chăn, màn, rèm, ga trải giường, hàng dệt, gối, hàng may mặc, nguyên phụ liệu hàng may 
mặc, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), mỹ phẩm (nước 
hoa, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, kem chăm sóc tóc, sữa dưỡng thể, kem dưỡng da, đồ 
dùng trang điểm, son, phấn dùng cho lĩnh vực làm đẹp, các loại phấn kem trang điểm, chế 
phẩm tẩy trang, mặt nạ làm đẹp), hàng thời trang và phụ kiện (giày dép, túi xách, mũ nón, 
ví, đồng hồ, mắt kính, hàng phụ kiện thời trang, đồ trang sức), hàng lưu niệm (khung ảnh, 
gấu bông, móc khóa), văn phòng phẩm (sách, băng video, cát sét (cassette), đĩa nhạc, bút, 
vở), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn 
điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, 
thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa), hàng điện tử (ti vi, đầu đĩa, máy vi tính, điện thoại, 
máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình); dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa; dịch vụ tiếp thị; 
dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ). 

 

 
(210) 4-2016-10486 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; A25.7.3 
(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đa Năng 3P  (VN) 
55/10/5 đường Nguyễn Quý Yêm, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ dầu nhớt, mỡ nhờn dùng cho cho tất cả các loại động cơ ô tô, xe máy, 

tàu thủy và dầu nhờn dùng trong công nghiệp; bán buôn ga dùng cho máy lạnh xe ô tô và 
ga dùng cho máy lạnh các loại. 
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(210) 4-2016-10487 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Phan Văn Định  (VN) 
Thôn Dương Liễu Bắc, thị trấn Bình 

Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà; đồ uống trên 

cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2016-10488 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(591) Cam(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Ông Vua Số  (VN) 
Tòa nhà Athena, lầu 11, số 146-148 

Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xay đậu nành; máy xay thịt; máy xay hạt tiêu; máy nghiền rau củ; máy và 

thiết bị điện để làm sạch.  

 

Nhóm 11: Nồi cơm điện; nồi chiên không dầu dùng điện; lò nướng; máy nướng bánh mỳ; 

thiết bị làm sạch nước; máy nướng thịt; ấm đun nước dùng điện; quạt điện dùng cho cá 

nhân; chảo rán dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-10489 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(591) Đỏ(540) 

 

(731) Công ty TNHH đèn trang trí 
nội thất Xưởng Thạnh  (VN) 
445-447 Hòa Hảo, phường 5, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Bộ điều chỉnh chiếu sáng sân khấu; bộ biến đổi điện; bộ điều chỉnh, biến đổi 

đèn điện; đi-ốt phát quang (LED), chấn lưu đèn.  

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đèn LED; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; 

đèn lồng chiếu sáng; đèn chiếu sáng. 
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(210) 4-2016-10491 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Vàng, trắng, xanh, cám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIGOR HEALTH  
(VN) 
21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ khám chữa bệnh phòng khám đa khoa.  

 

 
(210) 4-2016-10492 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Khánh Cường  (VN) 
28A đường 297, KP4, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn; chăn bông; khăn trải giường; tấm trải phủ giường; vỏ gối.  

 

 
(210) 4-2016-10493 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.7.25; 26.3.2 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Cát Tiên Trang  
(VN) 
98/39/1B8 đường Đông Hưng Thuận, 
khu phố 7, phường Tân Hưng Thuận, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt giống; cây và hoa tươi; rau và quả tươi. 

 

 
(210) 4-2016-10494 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 26.5.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DOTEA  (VN) 
S6 Ba Vì, phường 15, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

 
(210) 4-2016-10495 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.3; 26.1.1 
(591) Xanh, cam, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cây xanh Hùng 
Phong  (VN) 
2/235M Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 30: Cơm gạo lứt. 

 

 
(210) 4-2016-10496 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.1 
(591) Xanh nước biển, vàng, nâu nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Thuận Phát HD  
(VN) 
Km 62+550 quốc lộ 37, thôn Hảo Thôn, 
xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng: quạt máy, tủ lạnh, máy điều 

hòa nhiệt độ, quạt, bình nóng lạnh, hàng điện tử (máy tính, đĩa DVD/VCD/CD, ti vi, đài, 
loa, âmply), chăn, ga, gối, đệm. 

 

 
(210) 4-2016-10497 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A26.11.9; A26.11.12 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Thuận Phát HD  
(VN) 
Km 62+550 quốc lộ 37, thôn Hảo Thôn, 
xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng: quạt máy, tủ lạnh, máy điều 
hòa nhiệt độ, quạt, bình nóng lạnh, hàng điện tử (máy tính, đĩa DVD/VCD/CD, ti vi, đài, 

loa, âmply), chăn, ga, gối, đệm. 
 

 
(210) 4-2016-10498 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh lá cây, trắng, vàng cam, đen 
(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 

thương mại Thành Tiến  (VN) 
Tổ 1, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 

INVEST & I.P CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh, vòi tắm hoa sen, thiết bị dùng để kiểm soát dòng chảy của 

nước đến buồng vệ sinh; thiết bị để cung cấp nước cho mục đích vệ sinh; thiết bị dùng cho 
mục đích cung cấp nước. 

 

 
(210) 4-2016-10499 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A24.15.7 

(591) Xám, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

quảng cáo Liên Tứ  (VN) 
109 tầng 2, chung cư 10A Trần Nhật 

Duật, phường Tân Định, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; trang trí khẩu hiệu, biển hiệu cửa hàng vì lợi ích của người khác, 

cho mục đích bán hàng; trưng bày sản phẩm; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo; trang trí quầy hàng; mua bán các vật phẩm quảng cáo như áp 

phích quảng cáo, tờ quảng cáo. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công sản phẩm quảng cáo cho người khác; dịch vụ in; in ốp sét; in 

mẫu vẽ; in đá; in UV (UV là chữ viết tắt của ultraviolet (tia cực tím), là kỹ thuật in bằng 

mực nước (gốc hữu cơ) và được sấy khô bằng đèn UV ngay trong quá trình in). 

 
Nhóm 42: Thiết kế vật phẩm quảng cáo như biển hiệu, pano, áp phích quảng cáo; dịch vụ 
thiết kế bao bì; thiết kế kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; thiết kế bộ nhận diện thương 

hiệu; thiết kế in ấn; thiết kế quầy kệ trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2016-10501 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.15; 26.4.3 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xây dựng gốm sứ Việt Hương  
(VN) 
Tổ 24 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng cụ thể là: xi măng, cát sạn, sắt thép, gạch xây, gạch 

men.  
 

 
(210) 4-2016-10502 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhật Nam    (VN) 
Nhà số 4, ngõ 346, phường Cổ Nhuế 2, 
quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-10505 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.9; 26.4.4 
(591) Trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Thái 
Quốc tế  (VN) 
Số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng 
Bạc, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị và hệ thống phân phối bán lẻ đối với các mặt hàng: lương 

thực, thực phẩm (cụ thể là bánh, kẹo, mứt, rượu, bia, gạo, thịt, cá, trứng, sữa, rau củ quả, 

trái cây các loại; thực phẩm đông lạnh, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn nước 

khoáng nhiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai, nông sản, thủy hải sản, dầu ăn, bột ngọt, 

đường, mì gói, ngũ cốc, bột, tinh bột, cà phê bột, chè, đồ ăn chế biến sẵn và thức ăn nhanh 

như cơm tấm, bánh pizza, bánh ngọt, bánh kem, kem) hàng may mặc (quần áo, giầy, dép, 

túi xách, đồ dệt, trang phục), đồ gia dụng (cụ thể là đồ dùng trong nhà bếp) như nồi niêu, 

xoong, chảo thìa, đĩa, tô, chén, muỗng, dũa, dao, kéo), đồ điện tử (ti vi, tủ lạnh, điều hòa 

nhiệt độ, lò vi sóng), mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe (dầu gội dầu, sữa tắm, 

kem đánh răng, sữa dưỡng thể), văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng (cụ thể là đồ chơi trẻ 
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em, đồ trang trí nội thất, đồ trang trí ngoại thất, đồ trang sức, khăn giấy, xà phòng, nước 

lau sàn, chế phẩm tẩy); kinh doanh chuỗi cửa hàng bán lẻ đối với các mặt hàng: lương 

thực, thực phẩm (cụ thể là bánh, kẹo, mứt, rượu, bia, gạo, thịt, cá, trứng, sữa, rau, củ, quả, 

trái cây các loại, thực phẩm đông lạnh, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn, nước 

khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai, nông sản, thủy hải sản, dầu ăn, bột ngọt, 

đường, mì gói, ngũ cốc, bột, tinh bột, cà phê bộ, chè đồ ăn chế biến sẵn và thức ăn nhanh 

như cơm tấm, bánh pía, bánh ngọt bánh kem, kem), hàng may mặc (quần áo, giày dép, túi 

xách, đồ dệt, trang phục), đồ gia dụng (cụ thể là đồ dùng trong nhà bếp như nồi, niêu, 

xoong, chảo, thìa, dĩa, tô. chén, muỗng, dũa, dao, kéo), đồ điện tử (ti vi, tủ lạnh, điều hòa 

nhiệt độ, lò vi sóng), mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ (dầu gội đầu, sữa tắm, 

kem đánh răng, sữa dưỡng thể), văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng (cụ thể là đồ chơi trẻ 

em, đồ trang trí nội thất, đồ trang trí ngoại thất, đồ trang sức, khăn giấy, xà phòng, nước 

lau sàn, chế phẩm tẩy).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 

 

(210) 4-2016-10510 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.4; 3.7.17; 3.1.16 

(591) Vàng ánh kim, đen, trắng 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY   (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; sản phẩm liên quan đến thuốc lá; xì gà; bật lửa dùng 

cho người hút thuốc; diêm; vật dụng cho người hút thuốc; gạt tàn (phi kim loại).  
 

 

(210) 4-2016-10511 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; 26.1.2; A26.1.18 

(731) N.V. SUMATRA TOBACCO 

TRADING COMPANY    (ID) 

Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, Indonesia   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 

hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 

CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; sản phẩm liên quan đến thuốc lá; xì gà; bật lửa dùng 

cho người hút thuốc; diêm; vật dụng cho người hút thuốc; gạt tàn (phi kim loại).  
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(210) 4-2016-10512 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thép mạ màu Việt Nhật   (VN) 
(NR ông Nguyễn Xuân Trường) khu phố 

Trịnh Xá, phường Châu Khê, thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp BFG 

(BFG IP CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý, xuất nhập khẩu: sắt, gang, thép mạ màu, thép cuộn màu, tấm 

lợp kim loại màu, tấm lợp kim loại (vật liệu xây dựng bằng kim loại có tính chống dột và 

góp phần cách âm, cách nhiệt), tấm penen xây dựng bằng kim loại, vật liệu gia cố bằng 

kim loại, thép định hình để làm khung, cấu kiện thép tiền chế; giới thiệu trưng bày sản 

phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10513 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.7; 26.4.2 

(591) Xanh, trắng 

(731) Nguyễn Ngọc Minh   (VN) 
10 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 

Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; tham quan [du 

lịch]; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ tư vấn hồ sơ thủ tục xin visa đi các nước trên thế 

giới [đại lý du lịch]. 
 

 
210) 4-2016-10514 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 26.4.10; 26.1.11 

(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phố Đồ Việt Nam  
(VN) 
93/11 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 

Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép và mũ nón.  
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(210) 4-2016-10515 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Văn Quang   (VN) 
Số nhà 122, tổ 8, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: dao, kéo, cuốc, xẻng, liềm, cưa.  

 

 
(210) 4-2016-10516 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Quang  (VN) 
Số nhà 122, tổ 8, phường Kiến Hưng, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: dao, kéo, cuốc, xẻng, liềm, cưa.  

 

 
(210) 4-2016-10517 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) ANGLO DESIGN PTY LTD   (US) 

2 Beaumont Road Mt Kuring-Gai, New 
South Wales 2080 Australia  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dẫn động; chất lỏng dùng cho phanh.  

 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; dầu để bôi trơn; dầu động cơ; mỡ công nghiệp.  
 

 
(210) 4-2016-10518 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) ANGLO DESIGN PTY LTD   (US) 
2 Beaumont Road Mt Kuring-Gai, New 

South Wales 2080 Australia  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dẫn động; chất lỏng dùng cho phanh  

 
Nhóm 04: Dầu công nghiệp; dầu để bôi trơn; dầu động cơ; mỡ công nghiệp.  
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(210) 4-2016-10519 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
MI§AN  (VN) 
38/5 đường TTN 07, khu phố 5, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-10520 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.7.24; 3.7.16; 26.3.23; 3.7.7 

(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
quảng cáo Thiên Việt   (VN) 
Tổ 7, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; tổ chức sự kiện (nhằm mục đích thương mại, 

thúc đẩy bán hàng).  

 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán rượu (quán bar); dịch vụ lưu trú ngắn hạn.  
 

 
(210) 4-2016-10521 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.11.1; 26.1.2; A25.3.3 

(731) Hộ kinh doanh Khánh Hội  
(VN) 
118 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đaị lý ký gửi: giầy, dép, ví, túi xách, thắt 

lưng.  
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(210) 4-2016-10522 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.16; 3.1.1; 3.1.4 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Xuyên Đông 
Dương  (VN) 
Nhà khách T18 Bộ Tham mưu, đường 
Sơn Trà - Điện Ngọc, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện.  

 

 
(210) 4-2016-10523 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ZONE MEDIA  
(VN) 
14 Mai Dị, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy 

rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống.  

 

 
(210) 4-2016-10524 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 16.1.13; 16.1.14 
(591) Đỏ, xanh tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ giáo 
dục HOMECLASS  (VN) 
D17/D6, khu ĐTM Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo.  

 

 
(210) 4-2016-10525 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 24.17.5; 24.13.1 (540) 

  

(731) Trần Xuân Mai  (VN) 
59/160/59, đường 102, phường Tăng 
Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên: cặp da, ba lô, ví đựng danh 
thiếp, túi xách tay, ví đựng tiền, ví bỏ túi, cặp học sinh, túi đeo vai học sinh. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu: quần áo, trang phục, trang phục dệt kim, quần 
áo may sẵn, dép, giày, cà vạt.  

 

 
(210) 4-2016-10526 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ đô, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du học du lịch 
thương mại dịch vụ á Âu  (VN) 
52 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn đăng ký giới thiệu cho công dân đi học du học nước ngoài theo chế độ 

tự túc.  
 

 
(210) 4-2016-10527 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du học du lịch 
thương mại dịch vụ á Âu  (VN) 
52 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn đăng ký giới thiệu cho công dân đi học du học nước ngoài theo chế độ 

tự túc.  
 

 
(210) 4-2016-10528 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thương mại 
Quốc tế Tín Thực   (VN) 
107H/17 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm chức 

năng; chế phẩm hóa học dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm; thảo dược; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; thực 
phẩm chức năng; chế phẩm hóa học dùng cho y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục 
đích y tế. 
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(210) 4-2016-10529 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ALBERTO-CULVER 

INTERNATIONAL, INC.  (US) 
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 
NJ 07632, United States of America 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; chế 
phẩm nhuộm tóc; chế phẩm màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để 
tạo nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩm); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa dược chất); 
chế phẩm đưỡng tóc khô (không chứa dược chất); dầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10536 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Đen, xám 
(731) CHUI JUNG YEOP   (KR) 

103dong-2005ho, 58, Convensia-daero 
130beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon 406- 
840, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem mỹ phẩm; nước xức tóc; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; son 

môi; đồ trang điểm (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để tắm. 
 

 
(210) 4-2016-10537 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) SONG JUN HO   (KR) 

227Dong 204Ho, 435, Olympic-ro, 
Songpa-gu, Seoul 05507, Republic of 
Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu. 
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(210) 4-2016-10538 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đen, xám, trắng 
(731) SONG JUN HO   (KR) 

227Dong 204Ho, 435, Olympic-ro, 
Songpa-gu, Seoul 05507, Republic of 
Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; 

dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy rượu. 
 

 
(210) 4-2016-10541 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Mimosa Hàn Quốc  (VN) 
Tổ 6, khu 4, phường Yết Kiêu, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Chổi lau nhà đa năng; chổi lau nhà vắt trợ lực; chổi lông; chổi điện [trừ các bộ 

phận của máy móc]; khăn lau đồ đạc; chậu [đồ chứa đựng]. 
 

 
(210) 4-2016-10546 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 26.1.1; 2.9.10; A11.3.2 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hải Minh  (VN) 
Xóm Chàng Trũng, xã Dương Liễu, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng y tế, thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị vật lý trị 

liệu, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ nha khoa; thiết bị 
chẩn đoán cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 35: Mua bán phân phối, xuất nhập khẩu: thiết bị và dụng y tế, thiết bị xét nghiệm 
cho mục đích y tế, thiết bị vật lý trị liệu, thiết bị tập luyện thân thể cho mục đích y tế, 
thiết bị và dụng cụ nha khoa, thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-10549 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.2; A26.11.9; 26.4.2 
(591) Xanh xám, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
nội thất Đức Sinh  (VN) 
Thửa đất số 485, tờ bản đồ số 5, khu phố 
Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 20: Các sản phẩm từ gỗ như bàn, ghế, giường, tủ, đồ trang trí nội thất bằng gỗ 

thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm từ gỗ như bàn, ghế, giường, 
tủ, đồ trang trí nội thất bằng gỗ.  

 

 
(210) 4-2016-10551 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

và thương mại Hợp Thịnh   (VN)
Số 20 ngõ 159 phố Đông Các, phường « 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ lát sàn; tấm lát sàn không bằng kim loại; ván ốp chân tường không bằng 

kim loại; gỗ dán; gỗ xây dựng; khung cửa không bằng kim loại; tấm cửa không bằng kim 
loại; vách ngăn không bằng kim loại; tấm lát trần nhà không bằng kim loại; cửa chớp 
không bằng kim loại; bậc cầu thang không bằng kim loại.  

 
Nhóm 27: Thảm trải sàn; thảm chùi chân ở cửa; thảm chống trơn trượt; tấm phủ sàn bằng 
nhựa vinyl; giấy dán tường.  

 

 
(210) 4-2016-10552 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 3.7.17 
(731) TORTO FOOD INDUSTRIES (M) SDN. 

BHD.   (MY) 
No.1588, MK 11, Lorong Perusahaan 
Utama 1, Kawasan Perindustrian Bukit 
Tengah, 14000 Bukit Mertajam, Penang 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
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(511)   Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; bánh ngọt; bánh kẹo; bánh quy; bánh quy bơ; bánh kẹo 
dưới dạng thực phẩm ăn nhanh.  

 

 
(210) 4-2016-10553 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH kiến trúc và 

thương mại á Châu   (VN) 
213 Hùng Vương, phường Hải Châu II, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa bằng giấy; bao bì bằng giấy (hộp, bao gói); thùng giấy; túi xách bằng 

giấy. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in. 
 

 
(210) 4-2016-10554 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.1 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

kinh doanh phân bón Bình 
Điền II   (VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng cho đất; phân hữu cơ; phân vi sinh. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc và gia cầm.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, phân hữu cơ, phân vi sinh, rượu, bia, nước giải khát, hàng 
lương thực, thực phẩm, hàng nông, lâm, thủy, sản, thức ăn chăn nuôi, bao bì, vật liệu xây 
dựng, đồ gia dụng; môi giới thương mại; đại lý mua bán xăng dầu. 

 
Nhóm 36: Môi giới bất động sản; mua bán nhà; cho thuê văn phòng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; san lấp mặt 
bằng. 

 
Nhóm 39: Môi giới vận tải; dịch vụ giao nhận và xếp dỡ hàng hóa; dịch vụ đóng gói hàng 
hóa; vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy; cho thuê kho bãi. 
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(210) 4-2016-10555 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.4; 26.5.1; A1.1.12; A1.1.2 

(591) Xanh da trời, xanh dương, đen, cam, 

trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

lắp điện Cao Trần   (VN) 
23 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng như, công tắc điện, dây điện, ổ cắm 

điện, cầu dao điện, bóng điện, quạt điện, máy phát điện, thiết bị âm thanh nội bộ và công 

cộng, thiết bị điện thoại, thiết bị truyền hình nội bộ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết 
bị giám sát, thiết bị kiểm tra điều khiển tự động cho các công trình dân dụng và công 

nghiệp, thiết bị điều hòa, thông gió, thiết bị làm sạch không khí. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sữa chữa máy móc, thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, 

thiết bị điều hòa, thông gió, thiết bị làm sạch không khí. 
 

 
(210) 4-2016-10556 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 

thành phố Hồ Chi Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 

y. 

 
Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; 

rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 

lạnh. 

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 

nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 

nước ép trái cây. 
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(210) 4-2016-10557 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood  (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chi Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y. 

 

Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; 
rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
lạnh. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 

 

 
(210) 4-2016-10558 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chi Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 
ngành y (thực phẩm chức năng); thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm 
thon người lại; đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành 
y.  

 

Nhóm 29: Sữa đậu nành; sữa; đồ uống làm từ sữa; sữa chua men sống; thịt hộp; cá hộp; 
rau sấy khô; xúc xích; chiết xuất của thịt. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; ca cao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc; kem ăn 
lạnh. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây. 
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(210) 4-2016-10559 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần sản phẩm 

thiên nhiên VINACOM  (VN) 
Số 20, hẻm 1/34/7, phố Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); chất ăn kiêng dùng trong ngành y; 
chế phẩm vệ sinh (dùng cho mục đích y tế). 

 

 
(210) 4-2016-10560 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 25.7.25; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, hồng 
(731) Công ty TNHH vàng đá quý 

Hồng Phúc  (VN) 
Số 109, đường Lê Lợi, phường 1, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Vàng bạc; đá quý; cẩm thạch; vàng trắng (bạch kim); hột xoàn.  
 

Nhóm 35: Mua bán, vàng bạc, đá quý, cẩm thạch, hột xoàn, trang sức mỹ nghệ, đồ nghề 
thợ bạc. 

 

 
(210) 4-2016-10566 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A6.3.5; 26.1.1; 25.1.5; 25.1.25 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, hồng, 

xám, đen, trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đông dược Dân 

Lợi  (VN) 
39 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; chất bổ 

sung dinh dưỡng.  
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(210) 4-2016-10567 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.8; A2.1.16; 25.5.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, xanh dương, vàng, cam, hồng, 

trắng, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH đông dược Dân 

Lợi  (VN) 
39 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam 
Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; chất bổ 

sung dinh dưỡng.  
 

 
(210) 4-2016-10568 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Trung tâm hội nghị tiệc cưới 

Vân Gia Phát  (VN) 
Lô 2 + 4, đường 15, khu đô thị Nam 
Sông Cái, thị trấn Diên Khánh, huyện 
Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ ăn thức uống tại chỗ (do nhà hàng thực hiện); 

cho thuê phòng họp; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức hôn lễ (trung tâm tiệc cưới); dịch vụ lập kế hoạch cho nghi lễ 
cưới.  

 

 
(210) 4-2016-10569 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; A25.7.21 
(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần Khu công 

nghiệp Suối Dầu  (VN) 
Khu công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, 
huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý khu công nghiệp; hỗ trợ quản lý kinh doanh, cung ứng lao 

động tạm thời; cung ứng và quản lý nguồn lao động.  
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Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đầu tư vốn; quản lý bất động sản; cho thuê văn phòng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt cơ sở hạ tầng; phá dỡ chuẩn bị mặt bằng; trang trí 
nội, ngoại thẩt.  

 
Nhóm 39: Thu gom rác thải không độc hại; thu gom rác thải độc hại.  

 
Nhóm 40: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; tái chế phế liệu; xử lý và 
tiêu hủy rác thải không độc hại.  

 

 
(210) 4-2016-10570 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 

Huỳnh Ngọc  (VN) 
7A/70 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế; thiết bị xông hơi dùng cho ngành y; thiết bị massage; thiết bị tập 
luyện cơ thể dùng cho mục đích y học; thiết bị dùng cho vật lý trị liệu.  

 

 
(210) 4-2016-10573 (220) 15.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Ngô Thị Như Hồng  (VN) 
DD 12, P 104, khu tập thể Nam Đồng, 
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang phục.  
 

 
(210) 4-2016-10574 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1; 25.1.6; 3.2.7; A3.2.25; 

A3.2.24 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển nông nghiệp Sài Gòn  
(VN) 
Phòng 1806, lầu 18, SaiGon Riverside 
Office Center, số 2A-4A Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-10575 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tam Quy  (VN) 
Trường Trung cấp Quang Trung, tổ 14, 
đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài.  
 

Nhóm 36: Tư vấn đầu tư. 
 

Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ; tư vấn du học.  
 

 
(210) 4-2016-10576 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Văn Tưởng  (VN) 

Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  

 

 
(210) 4-2016-10577 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(731) Nguyễn Thành Duy  (VN) 

Số nhà 158B, phố Nguyễn Hữu Tiến, thị 
trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh 
Nam Hà 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  
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(210) 4-2016-10578 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8 

(731) Vũ Văn Luật  (VN) 
Thôn Cầu Giẽ, xã Châu Can, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ nón; miếng đệm lót giày; tất; thắt lưng trang phục.  
 

 
(210) 4-2016-10579 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.15; A5.3.15; 26.1.1; 26.3.1 

(591) Trắng, xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa học công 
nghệ và phân tích môi 
trường Phương Nam  (VN) 
766 Quang Trung, phường 8, quận Gò 

Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn máy móc, thiết bị: thiết bị vật tư ngành xử lý môi trường, thẻ từ, thẻ 

chấm công, máy bơm nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; kiểm tra và phân tích kỹ 

thuật.  
 

 
(210) 4-2016-10580 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.4.24 

(591) Đen, trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Quỳnh Xanh  (VN) 
Số 32/09, khu phố Tân Phước, phường 

Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2016-10581 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Quỳnh Xanh  (VN) 
Số 32/09, khu phố Tân Phước, phường 
Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 

 
(210) 4-2016-10582 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Liên  (VN) 
Số 33/24 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức sự kiện giáo dục; tổ chức và điều 

khiển cuộc hội thảo; hoạt động cộng đồng liên quan đến giáo dục; nghiên cứu phát triển 
cộng đồng.  

 

 
(210) 4-2016-10584 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thánh Khôn  (VN) 
Số 9/31, khu phố Thống Nhất 1, phường 
Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nút cao cấp bằng: đồng, thiếc, nhôm dùng trong giày, túi xách, tủ, va 

li, may mặc. 
 

 
(210) 4-2016-10585 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.13; 26.3.4 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wlike Đa 
Quốc Gia  (VN) 
Số 7, ngõ 18, tổ 9, đường Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy vi tính; xuất bản phẩm điện tử; phần 
mềm máy tính; chương trình điều hành máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính. 

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ đội đầu (thời trang); giày (thời trang); khăn quàng; bao tay; bít 
tất. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; trò chơi ngoài trời; 
thiết bị trò chơi; đồ chơi thú nhồi bông. 

 

Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; thông tin kinh doanh; quản trị nhân sự; hỗ trợ điều hành 
kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận. 

 

Nhóm 41: Xuất bản sách; biên tập băng hình; thông tin giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-10586 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.13; 26.3.4 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wlike Đa 
Quốc Gia   (VN) 
Số 7, ngõ 18, tổ 9, đường Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy vi tính; xuất bản phẩm điện tử; phần 
mềm máy tính; chương trình điều hành máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính.  

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ đội đầu (thời trang); giày (thời trang); khăn quàng; bao tay; bít 
tất.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; trò chơi ngoài trời; 
thiết bị trò chơi; đồ chơi thú nhồi bông.  

 

Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; thông tin kinh doanh; quản trị nhân sự; hỗ trợ điều hành 
kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận.  

 

Nhóm 41: Xuất bản sách; biên tập băng hình; thông tin giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-10587 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.13; 26.3.4 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wlike Đa 
Quốc Gia   (VN) 
Số 7, ngõ 18, tổ 9, đường Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy vi tính; xuất bản phẩm điện tử; phần 

mềm máy tính; chương trình điều hành máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính.  

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ đội đầu (thời trang); giày (thời trang); khăn quàng; bao tay; bít 

tất.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; trò chơi ngoài trời; 

thiết bị trò chơi; đồ chơi thú nhồi bông.  

 

Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; thông tin kinh doanh; quản trị nhân sự; hỗ trợ điều hành 

kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận.  

 

Nhóm 41: Xuất bản sách; biên tập băng hình; thông tin giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 
 

 
(210) 4-2016-10588 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.5.13; 26.3.4 

(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wlike Đa 
Quốc Gia   (VN) 
Số 7, ngõ 18, tổ 9, đường Định Công 

Thượng, phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy vi tính; xuất bản phẩm điện tử; phần 

mềm máy tính; chương trình điều hành máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính.  

 

Nhóm 25: Quần áo; mũ đội đầu (thời trang); giày (thời trang); khăn quàng; bao tay; bít 

tất.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; trò chơi ngoài trời; 

thiết bị trò chơi; đồ chơi thú nhồi bông.  

 
Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; thông tin kinh doanh; quản trị nhân sự; hỗ trợ điều hành 

kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; biên tập băng hình; thông tin giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ 

về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 
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(210) 4-2016-10589 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.13; 26.3.4 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Wlike Đa 
Quốc Gia   (VN) 
Số 7, ngõ 18, tổ 9, đường Định Công 
Thượng, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; phần mềm trò chơi máy vi tính; xuất bản phẩm điện tử; phần 

mềm máy tính; chương trình điều hành máy vi tính; phần mềm ứng dụng máy vi tính.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ đội đầu (thời trang); giày (thời trang); khăn quàng; bao tay; bít 
tất.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi chỉ chơi trong nhà; trò chơi đông người; trò chơi ngoài trời; 
thiết bị trò chơi; đồ chơi thú nhồi bông.  

 
Nhóm 35: Marketing; quảng cáo; thông tin kinh doanh; quản trị nhân sự; hỗ trợ điều hành 
kinh doanh; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; thăm dò dư luận.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách; biên tập băng hình; thông tin giáo dục; dịch vụ giải trí; dịch vụ 
về giáo dục giảng dạy; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo dục. 

 

 
(210) 4-2016-10590 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần máy tính 
chất lượng Việt  (VN) 
Thôn Thượng Cung, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy ổn áp; máy biến thế; chấn lưu điện tử; attomat (thiết bị điện). 

 

 
(210) 4-2016-10591 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt  (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-10592 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-10593 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-10594 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-10596 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 26.15.15; 25.1.6; 3.7.16 
(591) Đỏ, xanh đậm, trắng, xanh nước biển 

nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Mỹ Đình  (VN) 
P301, nhà CT5, khu đô thị Mỹ Đình - 
Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu và buôn bán hóa mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-10598 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.15.15; 24.15.21 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần AnTus Việt 

Nam  (VN) 
Đội 9, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bằng vải; khăn bằng bông (không dùng cho mục đích y tế); khăn bông 
chùi chân tay thay cho thảm; khăn tắm bằng vải; khăn rửa mặt bằng vải; khăn phủ giường 
bằng vải.  

 

 
(210) 4-2016-10599 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.9 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Nguyễn Sơn  (VN) 
335/33 Điện Biên Phủ, phường 04, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ nguồn vi tính (PSU); bàn phím máy tính (keyboard); chuột máy tính 
(mouse); tai nghe dùng cho máy tính hoặc các thiết bị giải trí (headphone); máy tính bộ 
(desktop).  

 

 
(210) 4-2016-10600 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.6; 25.5.1; 5.7.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại - dịch 
vụ đồng hồ Hải Sơn  (VN) 
986-988 đường 3/2, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính áp tròng, gọng kính; tròng kính; hộp đựng kính đeo mắt, 
hộp đựng kính áp tròng.  

 

Nhóm 14: Đồng hồ; dây đồng hồ; hộp đựng đồng hồ; đồ trang sức; đồ kim hoàn; hộp 
đựng đồ trang sức.  

 

Nhóm 18: Túi xách; va li; ba lô cặp sách, ví; ô (dù).  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng; tất (vớ); khăn choàng.  
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(210) 4-2016-10610 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.13.1; 5.5.19; 13.3.23; A9.3.9 
(591) Xanh, hồng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DAHACHI  (VN)
Ngõ 116 đường Nguyễn Trung Thiên, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa không dùng cho các hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để đánh bóng.  

 

 
(210) 4-2016-10611 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.13.1; A11.7.3; 13.3.23; 19.7.1 
(591) Xanh, vàng, hồng, đỏ, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DAHACHI  
(VN) 
Ngõ 116, đường Nguyễn Trung Thiên, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa không dùng cho các hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để đánh bóng.  
 

 
(210) 4-2016-10612 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 13.3.23; 3.13.1; A26.11.12; 5.5.19; 

A5.5.22 
(591) Xanh, vàng, đỏ, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DAHACHI  
(VN) 
Ngõ 116, đường Nguyễn Trung Thiên, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa không dùng cho các hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để đánh bóng.  
 

 
(210) 4-2016-10613 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.13.1; 5.5.19; A5.5.22; 13.3.23; 

A11.7.3; A9.3.9 
(591) Xanh, hồng, đỏ, trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DAHACHI  
(VN) 
Ngõ 116, đường Nguyễn Trung Thiên, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa không dùng cho các hoạt 
động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để đánh bóng.  

 

 
(210) 4-2016-10614 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.13.1; 13.3.23; 5.5.19; A5.5.22 
(591) Xanh, vàng, hồng, đỏ, tím, trắng, xám, 

nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần DAHACHI  
(VN) 
Ngõ 116, đường Nguyễn Trung Thiên, 
thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa không dùng cho các hoạt 

động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng để đánh bóng.  
 

 
(210) 4-2016-10615 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; A26.11.8; 26.4.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại HMG   (VN) 
Tổ 1, khu 3, phường Giếng Đáy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và phụ kiện âm thanh, vỏ hộp loa, loa đài, máy thu thanh, 

micro (ống nói), thiết bị báo động, thiết bị thu hình, âm li.  
 

(210) 4-2016-10616 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại HMG   (VN) 
Tổ 1, khu 3, phường Giếng Đáy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và phụ kiện âm thanh, vỏ hộp loa, loa đài, máy thu thanh, 

micro (ống nói), thiết bị báo động, thiết bị thu hình, âm li.  
 

 
(210) 4-2016-10617 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; A26.1.13 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại HMG   (VN) 
Tổ 1, khu 3, phường Giếng Đáy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và phụ kiện âm thanh, vỏ hộp loa, loa đài, máy thu thanh, 

micro (ống nói), thiết bị báo động, thiết bị thu hình, âm li.  
 

 
(210) 4-2016-10618 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.3.5; 26.3.1; 26.1.1; 26.1.11 

(591) Đen, trắng, nâu 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại HMG   (VN) 
Tổ 1, khu 3, phường Giếng Đáy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và phụ kiện âm thanh, vỏ hộp loa, loa đài, máy thu thanh, 

micro (ống nói), thiết bị báo động, thiết bị thu hình, âm li.  
 

 
(210) 4-2016-10619 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.5.1; 26.5.2; 26.15.15 

(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại HMG   (VN) 
Tổ 1, khu 3, phường Giếng Đáy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và phụ kiện âm thanh, vỏ hộp loa, loa đài, máy thu thanh, 

micro (ống nói), thiết bị báo động, thiết bị thu hình, âm li.  
 

 
(210) 4-2016-10620 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.9.1 

(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Hoàng Tử Sài Gòn  (VN)
81 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: điện thoại di động, máy tính, các linh 

phụ kiện dành cho điện thoại và máy tính; dịch vụ thương mại điện tử gồm: dịch vụ bán 

hàng qua mạng, trên website bao gồm: điện thoại di động, máy tính, các linh phụ kiện 

dành cho điện thoại và máy tính.  
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(210) 4-2016-10621 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Yên Concept  
(VN) 
60 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 31: Hạt giống; cây giống.  
 

 
(210) 4-2016-10622 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Trắng, đen, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Nga  (VN) 
13A đường 13, phường Cát Lái, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  

 

 
(210) 4-2016-10623 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CJ HEALTHCARE CORPORATION  

(KR) 
Cj Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, 
Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tiêm dùng cho y tế; dược chất tác động đến sự trao đổi chất; chất dinh 

dưỡng (thuốc bổ và thuốc làm thay đổi sự dinh dưỡng); chất bổ sung protein dùng cho ăn 
kiêng; vitamin và các chế phẩm vitamin; chế phẩm dược dùng cho tim mạch.  

 

 
(210) 4-2016-10624 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A18.5.7; A18.5.3 
(591) Đỏ, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư HRD  
(VN) 
Số 57, tổ 9, đường Chiến Thắng, phường 
Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 28: Bao gồm đồ chơi, trò chơi. 
 

 
(210) 4-2016-10625 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Đỗ Văn Hậu   (VN) 
Tổ 29, khu tái định cư X2A, phường Yên 
Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 

điện; bếp từ. 
 

 
(210) 4-2016-10626 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ xử 
lý nước số 1 Việt Tiến   (VN) 
Số 201A đường Minh Khai, phường 
Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 

điện; bếp từ. 
 

 
(210) 4-2016-10627 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; A3.13.4; A3.13.24; 3.13.5 
(591) Trắng, đen, đỏ nâu, vàng, cam nhạt 

(540) 

  

(731) Nguyễn Huy Bình  (VN) 
Thôn 1, xã Ia Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia 
Lai  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong, sáp ong, sữa ong chúa.  

 

 
(210) 4-2016-10629 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Trương Đức Hào   (VN) 
Thôn Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; ví tiền; túi xách học sinh; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ; dép; khăn quàng cổ; giày; thắt lưng.  
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(210) 4-2016-10630 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Địa Nam  (VN) 
Lô 65, 16 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương  

 

(511)   Nhãm 30: ChÌ/trμ. 
 

 
(210) 4-2016-10631 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Vũ Thị Lệ  (VN) 
Số 56 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán sản 
phẩm sau: kính bảo hộ, tròng kính, kính đeo mắt, kính thời trang, gọng kính, hộp đựng 

kính, khăn lau kính, phụ kiện kính đeo mắt. 
 

 
(210) 4-2016-10632 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Vũ Thị Lệ  (VN) 
Số 56 Trương Định, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán sản 

phẩm sau: kính bảo hộ, tròng kính, kính đeo mắt, kính thời trang, gọng kính, hộp đựng 
kính, khăn lau kính, phụ kiện kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2016-10633 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Vũ Thị Lệ  (VN) 
Số 56 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán sản 

phẩm sau: kính bảo hộ, tròng kính, kính đeo mắt, kính thời trang, gọng kính, hộp đựng 

kính, khăn lau kính, phụ kiện kính đeo mắt. 
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(210) 4-2016-10634 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Hồ Hoàng Oanh   (VN) 
Số 116 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10635 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A26.3.6; A26.3.5; A26.4.18 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Tùng Hường  

(VN) 
Số 21, đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 

 
(210) 4-2016-10636 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.8; A26.1.18; 26.2.3; 

26.2.1 
(591) Đỏ, xám, xanh, hồng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ Hồng Quân   (VN) 
Thôn Yên Lỗ, xã Đạo Đức, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Toàn Cầu 
(GLOBAL IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển xăng dầu.  

 

 
(210) 4-2016-10637 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.7; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh nước biển đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SOCON Việt 
Nam  (VN) 
44 Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 01, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; tư vấn nghiệp vụ thương 
mại. 

 

Nhóm 37: Khai thác mỏ; xây dựng; tư vấn xây dựng; lắp đặt sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt 
sửa chữa thiết bị điều hoà không khí. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc. 
 

 
(210) 4-2016-10638 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 18.5.1; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Lê Minh Thọ Xuân  (VN) 
Số 180, đường Lê Lợi, khu 8 thị trấn Thọ 

Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách công cộng bằng taxi, xe buýt; vận chuyển khách du lịch; 

dịch vụ du lịch; vận tải hàng hóa; cho thuê xe. 
 

 
(210) 4-2016-10639 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8; A25.7.21; 26.3.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
kiến trúc và xây dựng Nghi 
Hân  (VN) 
77 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-10640 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; 26.4.9 

(591) Đỏ, cam, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
thực phẩm Bến Thành  (VN) 
42/248c Hoàng Hoa Thám, phường 7, 

quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đường để ăn, bia, gà. 
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(210) 4-2016-10641 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ANHEUSER-BUSCH, LLC   (US) 

One Busch Place, St. Louis, Missouri 
63118, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia.  
 

 
(210) 4-2016-10642 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 86/897,874 04.02.2016 US 

(731) NYLOK LLC   (US) 
15260 Hallmark Court, Macomb, 
Michigan 48042 U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học, cụ thể là bột có thành phần chủ yếu là epoxy để sử dụng 
cho ốc vít bằng kim loại. 

 

Nhóm 06: ốc vít có ren bằng kim loại có thêm lớp phủ để tự khóa, bịt kín, hãm, chống kết 
dính, bảo vệ và bôi trơn. 

 

Nhóm 37: Phủ lớp phủ để tự khóa, bịt kín, hãm đai ốc, chống kết dính, bảo vệ và bôi trơn 
vào ốc vít bằng kim loại. 

 

 
(210) 4-2016-10643 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A2.3.16; 2.3.8; 26.13.1; 2.1.8 
(591) Đỏ, đen, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sáng tạo 
Hoàng An   (VN) 
Số 110, tầng 4, phường Khương Mai, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm và câu lạc bộ thể dục thể thao; câu lạc bộ rèn luyện sức khoẻ; dịch 

vụ huấn luyện thể dục.  
 
 

(210) 4-2016-10644 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; A5.3.15; 25.1.6; 26.2.7 
(591) Đỏ nâu, đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Coffee Đăng 
Khoa   (VN) 
Tổ 9, khối phố Hương Chánh, phường 
Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-10645 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Nâu đen, hồng 

(731) Công ty TNHH Quốc tế Hoàng 
Thị  (VN) 
8A1 Nguyễn Cảnh Chân, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; trung tâm chăm sóc sức khoẻ; vật lý trị liệu; liệu pháp 
vật lý; xoa bóp. 

 

 
(210) 4-2016-10646 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Việt Mỹ  
(VN) 
E8/21/13 đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 

Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-10647 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Việt Mỹ  
(VN) 
E8/21/13 đường Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh 
Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-10648 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh thương mại 
Hanel  (VN) 
Số 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành Phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược.  

 

 
(210) 4-2016-10651 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 24.15.21 
(731) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED  

(HK) 
Flat/Rm 608, 6/F, Wah Shing Centre, 11 
Shlng Yip Street, Kwun Tong, Kl, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Màn huỳnh quang; dây cáp điện; thiết bị thu hình; máy quay viđeo xách tay có 
kèm theo bộ phận ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; pin điện; thiết bị đếm bước chân; bộ 
điều biến; bộ điều hợp điện; bộ chuyển mạng; môđun chuyển mạng; thẻ mạng; bộ thu 
phát sóng; điện thoại; ăng ten; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị truyền thông quang 
học; thiết bị liên lạc; thẻ mạng không dây; điện thoại cầm tay; máy nghe nhạc cầm tay; 
màng chắn [âm thanh]; loa; thiết bị sạc cho pin điện; bộ định tuyến; thiết bị truyền phát 
tín hiệu điện tử; máy quay dùng giao thức mạng; bộ cảm biến; chuông điện báo động; 
thiết bị điều khiển từ xa; chuông cửa điện; cầu dao điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác [vật nối điện]; chương trình máy tính có thể tải về để điều khiển các thiết bị 
trên.  

 

 
(210) 4-2016-10652 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.3.23; 24.15.21 
(731) TP-LINK INTERNATIONAL LIMITED  

(HK) 
Flat/Rm 608, 6/F, Wah Shing Centre, 11 
Shlng Yip Street, Kwun Tong, Kl, Hong 
Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Màn huỳnh quang; dây cáp điện; thiết bị thu hình; máy quay viđeo xách tay có 

kèm theo bộ phận ghi hình; máy ảnh [chụp ảnh]; pin điện; thiết bị đếm bước chân; bộ 
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điều biến; bộ điều hợp điện; bộ chuyển mạng; môđun chuyển mạng; thẻ mạng; bộ thu 
phát sóng; điện thoại; ăng ten; thiết bị ngoại vi máy vi tính; thiết bị truyền thông quang 
học; thiết bị liên lạc; thẻ mạng không dây; điện thoại cầm tay; máy nghe nhạc cầm tay; 
màng chắn [âm thanh]; loa; thiết bị sạc cho pin điện; bộ định tuyến; thiết bị truyền phát 
tín hiệu điện tử; máy quay dùng giao thức mạng; bộ cảm biến; chuông điện báo động; 
thiết bị điều khiển từ xa; chuông cửa điện; cầu dao điện; phích cắm, ổ cắm và các công cụ 
tiếp xúc khác [vật nối điện]; chương trình máy tính có thể tải về để điều khiển các thiết bị 
trên.  

 

 
(210) 4-2016-10653 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Thị Dần   (VN) 
607 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-10654 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Thị Dần   (VN) 
607 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-10655 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Vũ Thị Dần  (VN) 
607 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-10656 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Dần  (VN) 
607 Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-10657 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Hương   (VN) 
Số 25, phố Hàng Khay, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Vali; túi xách; cặp xách; da thuộc; vật liệu giả da.  

 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng [trang phục].  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm: vali, túi xách, cặp xách, da 

thuộc, vật liệu giả da, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, thắt lưng [trang phục].  
 

 
(210) 4-2016-10660 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 2.9.4; 1.5.1; 26.1.1; A26.11.8 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ sản xuất xuất nhập 
khẩu Tầm Nhìn  (VN) 
Lầu 1, 46 Lê Tấn Quốc, phường 13, quận 

Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; véc ni; lớp phủ dùng cho gỗ.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau, sơn, véc ni, lớp phủ dùng cho gỗ.  
 

 

(210) 4-2016-10661 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.2; 26.1.6; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Trần Phước An  (VN) 
550/7 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm sau, hoa tươi, hoa giả, hoa nhân tạo.  
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(210) 4-2016-10664 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.9.1; 24.1.1; 25.1.25 

(731) MULTI INTERNATIONAL LIMITED  

(SG) 

1014 Geylang East Ave 3, #07-234 

Singapore 389729  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà, thuốc lá điếu; thiết bị bỏ túi để cuốn thuốc lá; tẩu thuốc lá; đầu 

lọc cho thuốc lá điếu, giấy cuộn thuốc lá; hộp đựng thuốc lá điếu; thuốc lá điếu chứa chất 

thay thế lá thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế; vật dụng cho người hút thuốc.  
 

 
(210) 4-2016-10666 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú   (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da; dầu gội đầu, sữa tắm, xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-10667 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoa Thiên Phú  (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; dịch vụ trợ giúp y tế, 

thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo trồng cây thuốc.  
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(210) 4-2016-10668 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Hữu Hạnh  (VN) 

Căn hộ R2-3312A Royal City, số 72A, 
đường Nguyễn Trãi, phường Thượng 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; mũ nón; khăn quàng cổ, váy.  

 

 
(210) 4-2016-10669 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm á Âu   (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10670 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1; 2.9.25; 25.5.25; A5.1.5 
(591) Xanh, vàng, đen, đỏ, trắng, đỏ ghạch, 

vàng nhạt 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

phát triển thương mại Mặt 
Trời Xanh  (VN) 
Số 42/27/24, ngõ Thổ Quan, phố Khâm 
Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-10671 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

HomeKing Vina   (VN) 
Số nhà 07 phố Nguyễn Quyền, phường 
Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống; nồi cơm điện; bếp gas; bếp từ; bình nóng lạnh; quạt điện.  

 

 
(210) 4-2016-10672 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-10673 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 
Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 
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như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 
thực vật như, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 

mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 
thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 

dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
 

(210) 4-2016-10674 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Phú Nông  (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 
Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ bệnh cây trồng, thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ, thuốc điệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc.  
 

 
(210) 4-2016-10675 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, phường 

Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ các sản phẩm: phân bón và hóa chất phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp, các chất kích thích tăng trưởng cho cây trồng; mua 

bán: vật tư nguyên liệu phục vụ nông nghiệp bao gồm cả hệ thống nhà kính và hệ thống 

tưới, máy và thiết bị sản xuất phân bón, máy nông nghiệp, dụng cụ phục vụ nông nghiệp 
như cày, cuốc, xẻng, liềm, con giống như con giống tôm, cá, gà, lợn, hạt giống cây trồng 

như giống lúa, giống khoai, giống sắn, giống cây ăn quả, giống rau, các loại thuốc bảo vệ 

thực vật như: thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ sâu bọ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm 
mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, bình phun thuốc trừ 

sâu, hàng nông lâm sản, lương thực, thực phẩm, thủy sản và các chế phẩm từ thủy sản, 

thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, cây hoa cảnh, cây lâu năm, 
dược liệu và hạt giống dược liệu; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. 
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(210) 4-2016-10676 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; 3.13.1; 1.15.15; 1.15.21 

(591) Xanh tím than, xanh da trời, trắng, đen, 

xanh lá cây, xanh, vàng, xanh nhạt, đỏ, 
hồng, vàng cam, tím, xám, xanh xám 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu VIETLAND  
(VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không chứa thuốc; mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; 

xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-10677 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và sinh học Y Tế  (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; nước rửa vệ sinh phụ nữ có chứa 

thuốc. 
 

 
(210) 4-2016-10678 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và sinh học Y Tế   (VN) 
31 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; nước rửa vệ sinh phụ nữ có chứa 

thuốc. 
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(210) 4-2016-10681 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) ZHEJIANG RONGPENG AIR TOOLS 

CO., LTD.   (CN) 

Shuiquetou Village, Pengjie Town, 

Luqiao, Taizhou, Zhejiang, China 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công; khoan tay dùng điện; súng bắn 

keo dùng điện; súng đóng đinh bằng khí nén; súng phun sơn; máy nén [máy móc]; bơm 

[máy móc].  
 

 
(210) 4-2016-10682 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.2 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàn 
Ngọc 7 Nga Tây Ninh  (VN) 
37, Nguyễn Trọng Cát, KP. Hiệp Nghĩa, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-10683 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 6.1.2; 26.3.2; A5.1.5; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, xanh da 

trời, đỏ, trắng, đen 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàn 
Ngọc 7 Nga Tây Ninh   (VN) 
37, Nguyễn Trọng Cát, KP Hiệp Nghĩa, 

thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; nguyên liệu dược liệu. 
 

Nhóm 30: Trà; trà túi lọc; trà hòa tan.  

 

Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2016-10684 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1; 26.13.25 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
nông trường Hạnh Phúc  (VN) 
Số 5 Mẹ Hiền, phường Thanh Khê Tây, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: trái cây sấy khô, trái cây tươi, cà phê, mật ong, bánh 

kẹo và các loại thực phẩm khác.  
 

 
(210) 4-2016-10689 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; A26.4.6 
(591) Đỏ, trắng, nâu, vàng nâu 
(731) RICH PRODUCTS CORPORATION  

(US) 
One Robert Rich Way, Buffalo, NY 
14213, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 29: Kem phủ đánh dậy bọt làm từ sữa và kem phủ đánh dậy bọt không sữa chủ yếu 

dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem 
đánh dậy bọt làm từ sữa và kem dánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ 
tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa), váng sữa làm từ sữa và váng sữa 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) làm từ sữa và kem đánh dậy bọt 
(dùng cho đồ uống) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa dậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm (sản phẩm sữa) và 
kem đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành 
(thay thế thành phần bơ sữa), được dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; sữa được 
dùng làm nhân cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và nhân (cho thực phẩm) không sữa chủ 
yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa dậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); sữa 
được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm (sản phẩm sữa) và kem đánh dậy bọt không sữa 
chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa dậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); 
được dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sản phẩm kem đánh dậy bọt làm từ sữa và sản 
phẩm kem dánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu 
nành (thay thế thành phần bơ sữa), đồ uống trên cơ sở sữa và đồ uống dựa trên sản phẩm 
không chứa bơ sữa, chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa); sữa được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh và kem đánh dậy bọt 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa), được dùng làm nguyên liệu làm kem lạnh sữa chua làm từ sữa và sữa chua 
không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành 
phần bơ sữa); đồ uống dựa trên sữa chua làm từ sữa và sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở 
dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); chế phẩm sữa chua làm 
từ sữa và chế phẩm sữa chua chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành 
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(thay thế thành phần bơ sữa); chất phết lên thực phẩm làm từ sữa và chất phết lên thực 
phẩm chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ 
sưa); nhân (cho thực phẩm) được đánh dậy bọt làm từ sữa và nhân (cho thực phẩm) được 
đánh dậy bọt không sữa chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay 
thế thành phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt (làm nhân thực phẩm) làm từ sữa và kem đánh 
dậy bọt (làm nhân thực phẩm) không sữa chủ yều dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc 
sữa dậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); lớp phủ cho thực phẩm làm từ dầu ăn được 
hỗn hợp sữa và kem tươi; thực phẩm không làm từ sữa chủ yếu được làm từ dầu đậu nành, 
sữa chua, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; sữa dừa, dùng làm lớp phủ cho thực phẩm; 
dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu của chất làm trắng đồ uống; 
dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp phủ cho thực 
phẩm, dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm nhân cho thực 
phẩm, dầu có thề ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm lớp kem phủ 
cho thực phẩm; dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) là thành phần chủ yếu dùng làm chất 
phết cho thực phẩm; kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn dược (dầu 
nhũ tương) hoặc sữa đậu nành, váng sữa chử yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được (dầu 
nhũ tương) hoặc sữa đậu nành; kem đánh dậy bọt (dùng cho đồ uống) chủ yếu dựa trên cơ 
sở dầu có thể ăn được (dầu nhũ tương) và sữa đậu nành; sữa đậu nành [dùng để thay thế 
sữa]; dầu có thể ăn dược (dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành dùng làm lớp kem cho thực 
phẩm (được đánh dậy bọt); kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở dầu có thể ăn được 
(dầu nhũ tương) hoặc sữa đậu nành sử dụng như chất thay thế cho sữa và kem làm từ sữa; 
sữa khuấy; bơ với thành phần chủ yếu dựa trên kem đánh dậy bọt chủ yếu dựa trên cơ sở 
dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế thành phần bơ sữa); kem đánh dậy bọt dạng 
lỏng (để pha cà phê) chủ yếu dựa trên cơ sở dầu nhũ tương và/hoặc sữa đậu nành (thay thế 
thành phần bơ sữa).  

 
Nhóm 30: Lớp kem phủ bánh ngọt, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng hoặc 
không sẵn sử dụng, sôcôla, sôcôla nhân tạo, bột custard, kẹo dẻo và kẹo dẻo nhân tạo 
dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm, đông lạnh hoặc không đông lạnh, sẵn sử dụng 
hoặc không sẵn sử dụng; sôcôla và sôcôla nhân tạo dùng làm lớp phủ trên bề mặt, lớp phủ 
xung quanh và nhân bánh ngọt, xirô dạng lỏng dùng làm lớp phủ trên bề mặt thực phẩm; 
xirô có hương vị dùng cho thực phẩm; bánh putding; kem lạnh; chất làm ngọt tự nhiên, 
hương liệu (trừ tinh dầu), chất làm đặc và chất tạo nhũ tương (trong thực phẩm), được 
dùng làm nguyên liệu làm sinh tố (tất cả ở dạng lỏng hoặc dạng khô); xi rô cho thực 
phầm; sôcôla dạng lỏng được dùng để làm lớp phủ cho thực phẩm; sôcôla được dùng để 
làm lớp phủ và nhân cho thực phẩm; kem lạnh không sữa; bánh putđing làm từ sữa và 
bánh putđing không chứa bơ. 

 

 
(210) 4-2016-10690 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 25.5.2; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông nghiệp và 
thực phẩm Nhà Bè  (VN) 
Tòa nhà Dragon Hill, số 15A1 Nguyễn 
Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-10691 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A25.3.3 

(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nông nghiệp và 
thực phẩm Nhà Bè   (VN) 
Tòa nhà Dragon Hill, số 15A1 Nguyễn 

Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-10693 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.5.1; 7.1.24 

(591) Đỏ, xanh lá cây 

(731) Công ty TNHH nhôm định hình 
Việt ý  (VN) 
Thửa đất số 103, tờ bản đồ số 01, tổ 3, 

khu phố Phước Thái, phường Thái Hòa, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn các sản phẩm làm từ nhôm, sắt, inox như cửa chính, cửa sổ, 

bàn, ghế, giường, kệ, tủ; dịch vụ đấu giá bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-10695 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A3.9.24; 3.9.15; 26.13.25 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại giày Uy Thái  (VN) 
190/29 Lý Thánh Tông, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2016-10696 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A1.1.10; 26.2.7; A5.11.2 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng, đen, xanh lá cây, 

nâu 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-10697 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; 26.2.7 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng nhạt, vàng đậm, đen, 

xanh lá cây, nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-10698 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.14; A2.9.15; A1.1.10; 26.2.7 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng, đen, xanh lá cây, 

nâu đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Hoàng Hương  

(VN) 
Số nhà 57, tổ 1, đường Giáp Nhất, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-10700 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1 
(731) MY SL BEAUTY SDN BHD  (MY) 

No. 21, Jalan Murai Batu, Taman Kim, 
02100 Padang Besar, Perlis, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ báo thức; đồng hồ 
chủ (đồng hồ lớn); đồng hồ để bàn.  

 

 
(210) 4-2016-10701 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.1.1; 26.5.1 
(731) MY SL BEAUTY SDN BHD  (MY) 

No.21, Jalan Murai Batu, Taman Kim, 
02100 Padang Besar, Perlis, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử; đồng hồ bỏ túi; đồng hồ báo thức; đồng hồ 
chủ (đồng hồ lớn); đồng hồ để bàn.  

 

 
(210) 4-2016-10702 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; A26.3.5 
(591) Đỏ, vàng, đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất và phát triển 
thương mại Ngọc Hà  (VN) 
Số 40, ngõ 1, phố Phan Đình Giót, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần; áo; giầy; dép; mũ; thắt lưng (trang phục). 
 

 
(210) 4-2016-10703 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.4.2; 3.4.1; 3.1.16; 3.1.8 
(731) TRIONI LIMITED  (GB) 

Ffosyficer, Abercych, Boncath 
Prembrokeshire, Wales SA37 0EU, 
United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 29: Bơ; kem (sản phẩm sữa); pho mát; sữa; sữa chua; đồ uống làm từ sữa, sữa là 
chủ yếu; nước sữa; sản phẩm sữa; kem đánh dậy bọt; sữa khuấy; sữa giàu protein; sữa đặc; 
sữa ca cao (sữa là chủ yếu); sữa bột.  

 

 
(210) 4-2016-10704 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) KABUSHIKI KAISHA HITACHI 

SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)  
(JP) 
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-8280, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính ghi sẵn; chương trình máy vi tính ghi sẵn.  
 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ (SAAS); cung cấp nền tảng (công nghệ 
cơ sở của một hệ máy tính) như một dịch vụ (PAAS); cung cấp sử dụng tạm thời phần 
mềm điện toán đám mây trực tuyến không thể tải về.  

 

 
(210) 4-2016-10705 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) IL HAN, KIM  (KR) 

22, Seongseogongdan-ro 22-gil, Dalseo-
gu, Daegu, 42718, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Cần câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; mồi nhân tạo để câu cá; đồ câu 

cá; dây câu cá; lưỡi câu; găng tay để câu cá.  
 

 
(210) 4-2016-10707 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) AE SOLUTION PTE LTD   (SG) 

8 Burn Road #14-01 Singapore 369977  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 29: Sữa bột khô (không dùng cho trẻ sơ sinh).  
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(210) 4-2016-10708 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Hoàng Nguyễn Đức Bình  (VN) 

Số nhà 27, ngách 2 ngõ Thái Thịnh 1, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại, máy tính, tai nghe, chuột máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-10709 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.1.1; 5.7.3; 1.17.11; 25.5.3 
(591) Đỏ, đen, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ bảo 
vệ Sài Gòn Thắng Lợi  (VN) 
Số 67 đường B, khu nhà ở Hiệp Bình, 
khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ.  

 

 
(210) 4-2016-10710 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.1.1; 5.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần phát triển 

Nông Nghiệp Hải ÂU  (VN) 
ấp Thạnh Thuận, xã Đông Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH W.I.Z.P.R.O (WIZPRO 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau; quả tươi; hạt (ngũ cốc), thức ăn chăn nuôi gỗ chưa xử lý, 

thủy hải sản (còn sống), cây trồng. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghịêp. cụ thể là 
gạo, thóc, lúa mì, ngô, hạt ngũ cốc, hoa, cây trồng, kể cả cây cảnh và loại dùng để làm 
giống, thủy hải sản, gia súc, gia cầm và động vật sống, mua bán máy móc, thiết bị, phu 
tùng phục vụ cho lâm nghiệp và chăn nuôi; mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
móc nông nghiệp, mua bán phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông 
nghiệp,  

 
Nhóm 42: Dịch vụ chuyên môn liên quan đến khoa hoc và công nghệ, cụ thể là hoạt động 

phát triển, cung cấp dịch vụ chuyển giao các công nghệ cao trong sản xuất, canh tác, bảo 
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quản và chế biến sau thu hoạch các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy hải sản, gia súc, 

gia cầm, dịch vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ Nano trong nông nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-10714 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.9 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư Xây 
dựng và thương mại Xuân 
Việt   (VN) 
82 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi cho đường ống nước; chậu vệ sinh (thiết bị vệ sinh); vòi hoa sen; bệ đỡ cho 

chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bồn tắm; chậu rửa gắn cố định dùng cho nhà 

bếp.   
 

 
(210) 4-2016-10715 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.1.6; A25.1.10; A5.5.20 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và xây dựng Bảo Anh Sơn  
(VN) 
311/27 Nơ Trang Long, phường 13, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Muối tôm (gia vị). 
 

 

(210) 4-2016-10716 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 26.1.4 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH rượu và nước 
giải khát Hà Anh   (VN) 
Thôn Đông Vĩnh, xã Song Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh  
 

(511)   Nhóm 33: Rượu các loại.  
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(210) 4-2016-10717 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8; 26.4.2 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu tư Xây 
dựng và Thương mại Xuân 
Việt   (VN) 
82 Hoa Hưng, phường 13, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi cho đường ống nước; chậu vệ sinh (thiết bị vệ sinh), vòi hoa sen; bệ đỡ cho 

chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh); bồn tắm; chậu rửa gắn cố định dùng cho nhà 

bếp.  
 

 
(210) 4-2016-10718 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 1.15.15; 26.11.3; 

A5.5.20 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Chương  (VN) 
Số 103 Giảng Võ, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-10719 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.1; A5.5.20 

(731) Công ty TNHH cổ phần thời 
trang Chương  (VN) 
Số 103 Giảng Võ, phường Cát Linh, 

quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2016-10720 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) KRISPY KRUNCHY FOODS, L.L.C.  

(US) 
1615 Harris Street, Alexandria, 
Louisiana 71301, U.S.A.  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã chế biến bao gồm chủ yếu là thịt, cá, gia cầm hoặc rau củ.  
 

Nhóm 30: Vỏ bọc tẩm gia vị (gia vị tẩm ướp) cho thịt, cá hoặc gia cầm.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng bán đồ ăn nhanh.  
 

 
(210) 4-2016-10722 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) VICTORIA'S SECRET STORES 

BRAND MANAGEMENT, INC.   (US) 
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cá nhân và sản phẩm có mùi thơm, cụ thể là nước hoa, dầu 

thơm, nước hoa côlônơ, nước thơm, tinh dầu, dầu xoa bóp (không dùng cho mục đích y 
tế), phấn bột gạo đùng để bôi cơ thể (có mùi thơm), nước xịt cơ thể dạng phun sương (có 
mùi thơm), nước xịt cơ thể (có mùi thơm), chế phẩm có chứa hạt mịn làm sạch toàn thân, 
sữa tắm, xà phòng dùng cho cơ thể, kem dưỡng da dạng đặc (dạng bơ) dùng cho cơ thể 
kem dùng cho cơ thể (mỹ phẩm), nước thơm dùng cho cơ thể (mỹ phẩm), phấn dùng cho 
cơ thể, chế phẩm làm sủi bọt và tạo mùi thơm để tắm, dầu (gel) dùng để tắm, xà phòng 
rửa tay, kem bôi tay (mỹ phẩm), nước thơm dùng cho tay, chế phẩm chăm sóc tóc (mỹ 
phẩm); chế phẩm làm rám nắng (mỹ phẩm); chế phẩm tạo màu da rám nắng và chế phẩm 
chăm sóc da khỏi ánh nắng không chứa thuốc.  

 

 
(210) 4-2016-10723 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 24.17.5 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Thở Việt 
Nam  (VN) 
Số 17 Lê Hồng Phong, phường Phước 
Ninh, quận Hai Châu, thành phố Đà 
Nẵng  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch, bìa giả da, ví tiền, 

túi cầm tay cho phụ nữ, ba lô, túi du lịch, quần áo, trang phục, quần áo giả da, quần áo da, 

đồ đội đầu, mũ, khăn choàng, giày dép, bít tất, găng tay, đồ trang sức, xe đạp, ván trượt, 

ván trượt tuyết.  
 

 
(210) 4-2016-10724 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.1.14; A3.1.24; 26.1.2 

(731) Hộ kinh doanh Tân Hồng Phát  
(VN) 
240/13/18C Nguyễn Văn Luông, phường 

11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2016-10726 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty cổ phần thảo mộc 
Thiên Bình  (VN) 
Đội 4, thôn Cát Thuế, xã Vân Côn, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-10727 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(731) Công ty TNHH Ipha Công Nghệ  
(VN) 
Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-10728 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH Ipha Công Nghệ  

(VN) 
Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.   

 

 
(210) 4-2016-10729 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Ipha Công Nghệ  

(VN) 
Thôn Quyết Tiến, xã Vân Côn, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 

CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-10730 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) YOUHUI LIAO   (CN) 

No. 75, Shanghe Village of Chengxi 
Villager Council, Lianzhou Town, 
Lianzhou City, Guangdong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 

Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy dùng cho công nghiệp dệt; máy khâu; máy may; máy viền; máy là áp lực 

hơi dùng cho vải, có thể mang đi được; dụng cụ cầm tay, không vận hành thủ công.  
 

 
(210) 4-2016-10731 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tân Nam Sơn   (VN)
1039 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp; chất kết dính dùng cho mục đích công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2016-10732 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Tân Nam Sơn   (VN)
1039 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp; chất kết dính dùng cho mục đích công nghiệp.  
 

Nhóm 02: Sơn phủ; sơn lót; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn chịu lửa. 
 

 
(210) 4-2016-10736 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh và xuất nhập khẩu An 
Phát Lộc   (VN) 
Tổ 11, phường Phúc Lợi, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; máy xay sinh tố.  
 
Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước dùng cho gia đình; nồi cơm điện; bếp điện; 
quạt điện; ấm đun nước điện; chảo rán dùng điện.  

 

 
(210) 4-2016-10737 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 26.1.1; 26.1.6 
(731) Công ty TNHH thương mại xây 

dựng mỹ nghệ Việt Xinh  (VN) 
262 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, cụ thể là bàn ghế, giường, tủ, tủ bếp, kệ, đồ đạc trong nhà.  
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(210) 4-2016-10738 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.7; 2.7.23; A1.1.12; 26.1.1; 

2.7.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH LEZENDALLS  

(VN) 
125/4/45 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-10740 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A3.13.24; 3.7.17; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, cam, xanh lá cây, xanh mạ, 

đen, tím, vàng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu   (VN) 
Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến; phở ăn liền.  
 

 
(210) 4-2016-10741 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 8.7.5; 5.9.24; A3.13.24 
(591) Trắng, đỏ, tím, xanh lá cây, xanh mạ, 

cam, đen, vàng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu  (VN) 
Số 9/2, đường ĐT 743, khu phố 1B, 
phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến; phở ăn liền.  
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(210) 4-2016-10742 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.2; 26.4.2; 25.1.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh đen 
(731) Công ty TNHH Herbal 

Nutrition Care ATD   (VN) 
305/8 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng làm từ đông trùng hạ thảo.  
 

(210) 4-2016-10745 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.4 
(731) CHEN FENG   (CN) 

Wei Town, Shiwang Town, Yangchun 
City, Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 18: Tấm da sống (da chưa thuộc); túi dùng cho thể thao; ba lô; bộ da lông thú; «; 
gậy chống; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ruột động vật dùng làm xúc xích; túi du lịch; 
dây đai bằng da thuộc.  

 

 
(210) 4-2016-10746 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.4 
(731) CHEN FENG   (CN) 

Wei Town, Shiwang Town, Yangchun 
City, Guangdong Province, China   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; tã lót [quần áo]; quần áo bơi; quần áo không thấm nước; giày chạy 
(có đế gắn đinh kim loại); giày; mũ; quần áo dệt kim; găng tay [quần áo]; khăn xếp.  

 

 
(210) 4-2016-10747 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty TNHH sứ Đông Lâm  (VN)

Thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng sành, bằng sứ.  

 

Nhóm 21: Đồ thủy tinh như: bát, dĩa, tô, ấm trà, đĩa, cốc uống nước.  
 

 
(210) 4-2016-10749 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A24.17.12; A24.17.11; A26.11.12 

(591) Trắng, hồng, đỏ 

(731) Công ty cổ phần Fanny Việt 
Nam   (VN) 
Lô C1, khu công nghiệp Việt Hương, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh.  

 

Nhóm 43: Nhà hàng bán kem.  
 

 
(210) 4-2016-10750 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 25.5.25; 26.2.7 

(591) Trắng, ghi, xanh lam 

(731) Nguyễn Văn Thuận   (VN) 
PA302 - Lô C/D 11, KĐT mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 

LAWYERS & IP AGENTS) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất trám răng; chất hàn, gắn răng; sáp làm khuôn dùng cho nha sĩ; vật liệu để 

in dấu răng.  

 

Nhóm 10: Răng giả; răng sứ cao cấp; răng sứ thẩm mỹ; răng sứ kim loại; thiết bị khoan 

răng.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) răng giả, răng sứ cao cấp, răng sứ thẩm mỹ, răng sứ kim 

loại, thiết bị nha khoa, vật liệu nha khoa.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa, khám, chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ nha khoa thẩm 

mỹ.  
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(210) 4-2016-10751 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) Nguyễn Văn Thuận   (VN) 

PA302 - Lô C/D 11, KĐT mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất trám răng; chất hàn, gắn răng; sáp làm khuôn dùng cho nha sĩ; vật liệu để 

in dấu răng.  
 

Nhóm 10: Răng giả; răng sứ cao cấp; răng sứ thẩm mỹ; răng sứ kim loại; thiết bị khoan 
răng.  

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) răng giả, răng sứ cao cấp, răng sứ thẩm mỹ, răng sứ kim 
loại, thiết bị nha khoa, vật liệu nha khoa.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa, khám, chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ nha khoa thẩm 
mỹ.  

 
 

(210) 4-2016-10752 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 24.15.21; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Trắng, đen, vàng 
(731) Nguyễn Văn Thuận  (VN) 

PA302 - Lô C/D 11, KĐT mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất trám răng; chất hàn, gắn răng; sáp làm khuôn dùng cho nha sĩ; vật liệu để 

in dấu răng. 
 

Nhóm 10: Răng giả; răng sứ cao cấp; răng sứ thẩm mỹ; răng sứ kim loại; thiết bị khoan 
răng. 

 
Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) răng giả, răng sứ cao cấp, răng sứ thẩm mỹ, răng sứ kim 
loại, thiết bị nha khoa, vật liệu nha khoa. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nha khoa, khám, chữa và chăm sóc răng miệng; dịch vụ nha khoa thẩm 
mỹ.  
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(210) 4-2016-10753 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Tân 
Quang Minh   (VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia, nước uống tinh khiết và nước khoáng; nước uống có ga, đồ uống không có 

cồn, đồ uống hoa quả (không cồn); nước ép hoa quả (đồ uống); xi rô; chế phẩm để làm đồ 
uống: nước giải khát.  

 

 
(210) 4-2016-10754 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ đậm, vàng, trắng 
(731) MAGOFLOOR SDN BHD   (MY) 

No. 1, Latitude, Jalan Subang 7, Taman 
Perindustrian USJ 1, 47500 Subang Jaya, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm xơ ép nhiều lớp (dùng trong xây dựng).  
 
 

(210) 4-2016-10755 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 1.15.24; A25.7.7 
(591) Vàng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại & dịch vụ Đăng 
Khoa  (VN) 
Thôn Phước Thượng, phường Phước 
Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ giặt là. 
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(210) 4-2016-10756 (220) 19.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần hóa chất 

Nông Việt  (VN) 
H12, đường số 5, KCN Hải Sơn (GĐ 3+ 
4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hoà Hạ, 
huyện Đức Hoà, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt muỗi dùng trong gia dụng và y tế.  
 

 
(210) 4-2016-10757 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá, xanh lam nhạt, xanh lam, hồng, 

vàng, đỏ cam 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ Phần Thương Mại 
Dịch Vụ và Đầu Tư Lấp Lánh  
(VN) 
14 Phan Tôn, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính, giới thiệu sản 

phẩm, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, tổ chức cuộc thi sắc đẹp, xuất bản 
sách, dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục), tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa 
hoặc giáo dục, tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích giải trí, xuất bản sách và báo 
điện tử trực tuyến. 

 

 
(210) 4-2016-10758 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.1.3; 1.5.1; 26.3.23 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
và thương mại M&E  (VN) 
Số 10, ngõ Trần Xuân Soạn, phố Trần 
Xuân Soạn, phường Ngô Thì Nhậm, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy điều hòa không khí. 
 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt hệ thống máy điều hòa không khí.  
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(210) 4-2016-10759 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 5.7.3; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải & du lịch Quang Hưng  (VN)
Thôn Câu Trung (tại nhà ông Phạm Văn 
Thương), xã Quang Hưng, huyện An 
Lão, Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách bằng ô tô; vận chuyển hành khách; 

dịch vụ cho thuê phương tiện vặn chuyển, dịch vu vận tải hành khách bằng taxi.  
 

 
(210) 4-2016-10761 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; 3.1.1; 25.1.6; 24.1.1 
(591) Vàng đồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ City Chain  (VN) 
28 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá.  

 

 
(210) 4-2016-10762 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 3.7.17; A1.1.10 (540) 

  

(731) Đỗ Tiến Đạt  (VN) 
B60/46 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; đồ bơi (quần áo bơi); giày; dép, mũ.  

 

 
(210) 4-2016-10763 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 
(591) Trắng, xanh lá cây, ghi, xanh nước biển 
(731) Đỗ Văn Mạnh  (VN) 

Tổ 4, cụm Chùa, phường Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Gia Phạm (GIA 

PHAM LAW CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Bồn bể chứa bằng kim loại.  
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Nhóm 20: Bồn bể chứa bằng phi kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán, bồn, bể chứa bằng kim loại và phi kim.  
 

Nhóm 37: Thi công lắp đặt bồn bể chứa các loại.  
 

 
(210) 4-2016-10764 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xuất nhập khẩu Goly  (VN) 
Tầng 3, tháp B, chung cư số 7 (số 36 cũ) 
Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại đi động. 

 

 
(210) 4-2016-10765 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; 16.3.13 
(591) Xanh ngọc 

(540) 

  

(731) Vũ Chiến Lợi   (VN) 
Số 50 Hàng Bún, phường Quán Thánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán kính mắt, phụ kiện về kính mắt.  

 

 
(210) 4-2016-10766 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; A11.3.3; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ cà phê 
Việt  (VN) 
971 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trà (chè), cà phê, sữa.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ phòng trà; dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2016-10767 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.5.3; 15.7.1; A17.5.9; A17.5.3 
(591) Trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu  
(VN) 
Xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh 
Lưu, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 07: Máy móc thiết bị ngành công nông nghiệp, máy ép gạch không nung; máy ép 
than tổ ong; máy cắt xẻ gỗ; máy nông nghiệp.  

 

 
(210) 4-2016-10768 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 
xuất Huyền Trang  (VN) 
Thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ đệm (toàn bộ làm bằng vải).  
 

 
(210) 4-2016-10769 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và sản 
xuất Huyền Trang  (VN) 
Thôn Yên Tâm, xã Yên Đồng, huyện 
Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 

 

(511)   Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ đệm (toàn bộ làm bằng vải).  
 

 
(210) 4-2016-10770 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
quản lý SSG  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Lutaco, số 173A đường 
Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn nghiệp vụ thương 
mại. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần 
mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phân tích hệ 
thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; chuyển đổi dữ 
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liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính [không phải là chuyển đổi vật lý], dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-10772 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; 20.7.1; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đào tạo anh 
ngữ Quốc Tế Hà Nội  (VN) 
Số 232, lô C5 KĐT mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 

 
(210) 4-2016-10773 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.11; 26.13.1 
(591) Vàng nâu, đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Dũng   (VN) 
Số 5B, Tống Duy Tân, quân Ba Đình, 
thành Phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán rượu nhỏ; cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng tự thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 

 
(210) 4-2016-10774 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngân Gia Nhật  (VN) 
27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-10775 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngân Gia Nhật  (VN) 
27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-10776 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngân Gia Nhật  (VN) 
27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-10777 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngân Gia Nhật  (VN) 
27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

 
(210) 4-2016-10778 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngân Gia Nhật  (VN) 
27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2016-10779 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngân Gia Nhật  (VN) 
27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2016-10780 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Ngân Gia Nhật  (VN) 
27/5 đường 13, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2016-10782 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 6.1.2; 3.7.16; 2.1.13; A26.4.24 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thùy Linh  (VN) 
333 tỉnh lộ 7, ấp Bình Thượng 2, xã Thái 
Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến; rau, củ, quả, các loại hạt đã được chế biến. 
 

Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); bánh kẹo, cacao; bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
 

 
(210) 4-2016-10783 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 
Nam  (VN) 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-10784 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 
Nam   (VN) 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-10785 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 
Nam   (VN) 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp. 
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(210) 4-2016-10786 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 
Nam   (VN) 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2016-10787 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.4.2; A3.4.4 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 
Nam   (VN) 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2016-10788 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23 
(591) Trắng, đen, xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 
Nam   (VN) 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2016-10789 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư PBS Việt 
Nam   (VN) 
200 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ công nghiệp. 
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(210) 4-2016-10790 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Cao Xuân Minh  (VN) 
Số 6, ngõ 1002, đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích dược phẩm; chế phẩm hóa dược; thảo 

dược; dược phẩm dùng cho người, thuốc dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; chế 
phẩm dược, dược phẩm; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-10791 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 (540) 

  

(731) Cao Xuân Minh   (VN) 
Số 6, ngõ 1002, đường Láng, phường 
Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm hóa học dung cho mục đích dược phẩm; chế phẩm hóa dược; thảo 

dược; dược phẩm dùng cho người, thuốc dùng cho người; chất bổ sung dinh dưỡng; chế 
phẩm dược, dược phẩm; siro dùng cho mục đích dược phẩm; thuốc bổ (thuốc, dược 
phẩm). 

 

 
(210) 4-2016-10793 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mạnh  (VN) 
Thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông 
Năng, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 

 

 
(210) 4-2016-10794 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mạnh    (VN) 
Thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông 
Năng, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 
sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
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(210) 4-2016-10795 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mạnh    (VN) 
Thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông 
Năng, tỉnh Đắk Lắk   

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 

sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-10796 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mạnh    (VN) 
Thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông 
Năng, tỉnh Đắk Lắk   

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 

sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-10797 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mạnh    (VN) 
Thôn 7, xã Phú Xuân, huyện Krông 
Năng, tỉnh Đắk Lắk   

 
(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen; thiết bị lọc nước; thiết bị và máy làm lạnh; máy và thiết bị làm 

sạch không khí; bộ thu năng lượng mặt trời [sưởi ấm, đốt nóng]; ấm đun nước dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-10799 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Phạm Trọng Phú  (VN) 
ấp 4, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, 
tỉnh Long An. 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán, bán lẻ tại cửa hàng và trực tuyến trên mạng, giới thiệu sản phẩm, 

trưng bày sản phẩm của các dòng sản phẩm như sau: nước hoa, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, các phẩm từ collagen, các sản phẩm chiết suất (trái cây, ngũ các, động vật), các sản 
phẩm điện và gia dụng (tivi, tủ lạnh, máy giặt, nồi cơm điện, máy quạt, amly, đầu đĩa, bàn 
ủi, máy nóng lạnh, máy vi tính, laptop, máy sấy tóc, đèn pin, bóng đèn, bình giữ nhiệt, 
máy in, máy làm kem, máy xay sinh tố, máy massage), điện thoại (bàn, di động, bộ đàm), 
đồ chơi trẻ em, giày dép (giày thể thao, giày công sở, giày bảo hộ lao động), túi xách (túi 
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xách bằng da, nhựa, da và nhựa, sản phẩm thủ công), trang trí nội thất (bàn, ghế, kệ, tủ, 
ván sàn, sofa, đèn trang trí, đèn ngủ), các sản phẩm thời trang (quần: tây, jean, kaki, sọt), 
áo (thun, kaki, jean, veston), các sản phẩm nông sản (lúa gạo, trái cây, rau củ quả).  

 

(210) 4-2016-10801 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.4 
(591) Xanh dương, cam, xanh lá cây, đỏ, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Thiên An  (VN) 
533 - 535 Sư Vạn Hạnh, phường 13, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

(210) 4-2016-10802 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh dương đậm, trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đăng Khoa  (VN) 
Tập thể Bốt Điện - Học viện Cảnh sát 
Nhân dân, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trọng tài phân xử; li-xăng 

phần mềm máy tính; tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; tư vấn sở hữu 
trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu về pháp luật; dịch vụ tranh tụng; dịch vụ đăng ký tên miền. 

 
 

(210) 4-2016-10803 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; A26.11.8 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thụy Nam Hoa  
(VN) 
Số 4, đường số 3, khu phố 14, phường 
Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: ổ trục chống ma sát cho máy; vòng bi cho ổ trục; ổ bi; ổ bi bộ phận của máy 
móc, ổ trục bộ phận của máy móc; ổ bi cho trục truyền động; ổ trục cho truyền động; bạc 
đạn đĩa; ổ con lăn. 
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(210) 4-2016-10804 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Vàng hoàng kim (540) 

  

(731) Trần Tố Hà  (VN) 
105 Nguyễn Thái Sơn, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; ampli (bộ khuếch đại âm thanh); micrô; đầu karaoke; thiết bị tái tạo âm 
thanh.   

 

Nhóm 11: Hệ thống đèn chiếu sáng trong phòng karaoke.  
 

 
(210) 4-2016-10805 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.16; 3.1.14; 18.1.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kuma Việt 
Nam  (VN) 
Số nhà 19, ngách 50/91 Nguyễn Chí 
Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Săm lốp ô tô; xe ô tô; xe cộ chạy bằng điện; xe máy; động cơ cho phương tiện 
giao thông trên bộ.  

 

 
(210) 4-2016-10806 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn kiến 
trúc kết cấu công trình xây 
dựng Sao Việt  (VN) 
00-2 Bạch Mã, cư xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế công trình xây dựng; tư 
vấn tiết kiệm năng lượng. 

 

 
(210) 4-2016-10807 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; 26.13.25; A26.4.18; A26.11.9 
(591) Cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn kiến 
trúc kết cấu công trình xây 
dựng Sao Việt  (VN) 
00-2 Bạch Mã, Cư Xá Bắc Hải, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 42: Thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế nội thất; nghiên cứu thiết kế kiểu dáng 

công nghiệp; nghiên cứu cơ khí; thiết kế máy xây dựng; thiết kế máy cơ khí; thiết kế máy 

tự động. 
 

 
(210) 4-2016-10808 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
tổng hợp Việt An  (VN) 
Số 06, nhà N10, TTQĐ Học viện CTQS, 

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy đóng nắp chai; máy chiết rót nước.   

 

Nhóm 11: Máy lọc nước; máy làm đá lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-10809 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.1.25; 26.4.7 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Hoàng 
TỬ  (VN) 
21 - 23 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 

 
(210) 4-2016-10810 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A11.1.4; 26.4.2 

(591) Đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Hoàng 
TỬ  (VN) 
21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2016-10811 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2 
(591) Đỏ tươi, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại LINH TRANG  (VN) 
65E38 Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-10812 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.24; A26.1.18 (540) 

  

(731) Phạm Trà My  (VN) 
191B phố An Dương, phường Yên Phụ, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức hợp kim. 
 

 
(210) 4-2016-10813 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; A26.11.12 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trường Vạn Toàn  (VN) 
Số 3/12 đường DX45, tổ 18, khu phố 4, 
phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-10814 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A18.1.8; 15.7.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí xây 
dựng Sáng Tạo Mới  (VN) 
16/21A ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 06: Sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm; vật dụng nhỏ làm bằng sắt, đồ sắt nhỏ; 
máng trộn vữa bằng kim loại. 
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Nhóm 07: Máy trộn; máy gia công kim loại; máy trộn.   
 

 
(210) 4-2016-10815 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Tân 
Nguyên An  (VN) 
Số 126, ngách 95/8, phố Chùa Bộc, 
phường Trung Liệt, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi truyền và tái tạo âm thanh, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi.  

 

 
(210) 4-2016-10816 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.25; 26.1.1 (540) 

  

(731) Khuất Văn Thủy   (VN) 
P.1101, tòa nhà Star Tower, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ 

chức và điều khiển hội nghị; sắp xếp và tổ chức hội thảo; dịch vụ dịch thuật đa ngôn ngữ; 
tổ chức các cuộc thi thể thao.  

 

Nhóm 42: Nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu thử nghiệm thuốc (dược phẩm), thiết bị 
y tế trên lâm sàng; dịch vụ nghiên cứu về lĩnh vực bảo vệ môi trường; thiết kế phần mềm 
máy tính.  

 

 
(210) 4-2016-10817 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt đã chế biến; cá đã chế biến; trái cây rau quả (nguồn gốc thực vật thực 
phẩm) khô và nấu chín; sữa và sản phẩm sữa; dầu ăn thực vật.  
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(210) 4-2016-10818 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10819 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Bách Việt  (VN) 
Số nhà 146, ngõ,230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10820 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-10821 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2016-10822 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10823 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú    (VN) 
10 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
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lương thực, thực phẩm, yến sào (tổ chim yến), yến sào đã qua sơ chế, yến sào tinh chế, 
yến sào chế biến, thực phẩm làm từ yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến, 
yến chưng có collagen), bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, nước giải khát làm từ yến (đồ uống không cồn), nước yến (đồ uống không cồn), 
nước yến có chứa collagen, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống 
vật nuôi làm thuốc, cây giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, 
trái cây tươi, rau tươi; quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-10824 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Vietland  
(VN) 
Thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa không chứa thuốc; mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; 

xà phòng.  
 

 
(210) 4-2016-10826 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đen, xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh 

da trời, xám sẫm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nika   (VN) 

Số 11 Yên Bái II, phường Phố Huế, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý).  

 

 
(210) 4-2016-10827 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phương Đông   (VN) 
Lô số 7, đường số 2, khu công nghiệp 
Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đich y tế.  

 

 
(210) 4-2016-10828 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH ClÐvie  (VN) 

Lô H-03A, KCN Long Hậu, xã Long 
Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, cụ thể là viên uống tăng đề kháng và tăng cường sức 

khỏe.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng, cụ thể là viên uống tăng đề kháng và tăng 
cường sức khỏe.  

 

 
(210) 4-2016-10829 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CRYSTAL JADE CULINARY 

CONCEPTS HOLDING PTE. LTD.  
(SG) 
180B Bencoolen Street, #11-01The 
Bencoolen, Singapore 189648  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều 

hành kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; dịch vụ cửa hàng 
trực tuyến và bán lẻ chuyên phục vụ các loại bữa ăn và món ăn chính đã được chế biến 
sẵn và đóng gói sẵn chủ yếu gồm mì sợi, há cảo, mì hoặc cơm đi kèm với rau và thịt, món 
ăn trên cơ sở mì, món ăn trên cơ sở gạo, bánh sữa, bánh nhân thập cẩm, món há cảo, thịt 
nướng, thịt đã chế biến, dim sum cụ thể là thịt, hải sản, thịt gia cầm hoặc rau được gói 
trong lớp bột nhào, món ăn truyền thống của người Trung Quốc và Thượng Hải có đặc 
trưng là món ăn chính từ thịt, rau, cơm và mì; dịch vụ cửa hàng trực tuyến và bán lẻ 
chuyên phục vụ các món bánh ngọt, bánh trung thu, bánh quy, bánh nướng, bánh ngọt và 
món tráng miệng đặc biệt; dịch vụ cửa hàng trực tuyến và bán lẻ chuyên cung cấp các 
món quà nhỏ và các loại bánh làm quà dịp lễ hội của Trung Quốc; dịch vụ bán lẻ chuyên 
cung cấp đồ ăn châu á, rượu, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu cốc-tai; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 
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(210) 4-2016-10830 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23 
(591) Đỏ, cam, đen, trắng, nâu, đỏ nhạt 
(731) Lê Văn Thế  (VN) 

Tổ 2B, khu phố 6, phường Xuân An, thị 
xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cháo dinh dưỡng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-10831 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ZHANG ZHENLIANG   (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10832 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ZHANG ZHENLIANG    (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10833 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ZHANG ZHENLIANG   (CN) 

No.16, Diao Tang Village, Li Tang 
Town, Bin Yang District, Guang Xi 
Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-10834 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh lục, cam, xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

1. Nguyễn Tuấn Anh  (VN) (731) 

Số 9, dãy A4, khu B2 - tập thể học viện 
An Ninh, đường Chiến Thắng, xã Tân 
Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

2. Dương Thị Bảo Ngọc  (VN)  
Số nhà 218, tổ dân phố 12, đường Phùng 
Hưng, Phúc La, Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Kính cách ly [xây dựng]; phiến lát phát quang; vách ngăn, không bằng kim 

loại; lớp ốp tường, không bằng kim loại dùng cho xây dựng, lớp lót tường, không bằng 
kim loại dùng cho xây dựng; vật liệu lợp mái, không bằng kim loại, tích hợp với pin mặt 
trời; vật liệu chịu lửa không bằng kim loại dùng cho xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-10835 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh da trời, da cam, trắng 

Công ty TNHH tư vấn công 
nghệ và quản lý Hải Phòng  
(VN) 

(731) 

Số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.) 

 

 
(511)   Nhóm 41: Giảng dạy; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; 

hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; huấn luyện [đào tạo].  
 

 
4-2016-10836 (220) 20.04.2016 (210) 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17; 26.1.2 
(591) Trắng, vàng đồng 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Việt 
Nga  (VN) 
304, QL 30, phường Mỹ Phú, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thương mại. 
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(210) 4-2016-10837 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 25.5.25 

(591) Đỏ, xanh lá cây, xám trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Việt 
Nga   (VN) 
304, QL 30, phường Mỹ Phú, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thương mại. 
 

 
(210) 4-2016-10838 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15; A26.11.12; 26.11.3; 1.3.1; 

26.4.4; 26.4.9; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây, vàng đồng, nâu 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Việt 
Nga   (VN) 
304, QL 30, phường Mỹ Phú, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thương mại. 
 

 
(210) 4-2016-10839 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, vàng đồng, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Việt 
Nga   (VN) 
304, QL 30, phường Mỹ Phú, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh thương mại. 
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(210) 4-2016-10840 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.3.3; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Khoáng sản 
và Xi măng Cần Thơ   (VN) 
Quốc lộ 80, phường Thới Thuận, quận 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 

 
(210) 4-2016-10841 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1; 25.1.25; A26.11.8 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phố Núi  
(VN) 
Số 46 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 
1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-10842 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.12 
(591) Nâu, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
du lịch tổng hợp Thiên Nhân  
(VN) 
14/D12 tổ 4 khu Lâm Viên, phường 9, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các chuyến du lịch nội địa và quốc tế; vận chuyển hành khách.  
 

 
(210) 4-2016-10843 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Kentado  
(VN) 
30A Vũ Ngọc Phan, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-10845 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.5 
(731) Nguyễn Trung Việt  (VN) 

Thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt 
Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  
 

 
(210) 4-2016-10846 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Doanh nghiệp tư nhân vàng 

bạc Dũng Hà   (VN) 
Số 3 đường Lý Thái Tổ, phường Trần 
Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đồ trang sức; đá quý; ngọc trai. 
 
 

(210) 4-2016-10849 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.6; A25.1.10; A10.5.5; A10.5.6 
(731) DORCO CO., LTD.   (KR) 

(Golim-Dong,) 350 Kyungahnchoen-Ro, 
Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, 
Repulic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 08: Dao cạo (không dùng điện); dao cạo an toàn; dao cạo; lưỡi dao cạo; hộp đồ dao 
bào; hộp dao cạo. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý bán buôn và bán lẻ trực tuyến liên quan đến dao cạo (không 
dùng điện), dao cạo an toàn, dao cạo, lưỡi dao cạo, hộp đồ dao bào, hộp dao cạo; dịch vụ 
quảng cáo trực tuyến; dịch vụ quảng cáo. 

 

 
(210) 4-2016-10850 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; A25.1.10; A10.5.5; A10.5.6 
(731) DORCO CO., LTD.   (KR) 

(Golim-Dong,) 350 Kyungahnchoen-Ro, 
Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, 
Repulic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng khi cạo râu; kem cạo râu; bọt cạo râu; kem bôi da (không 

chứa thuốc); nước thơm dùng sau khi cạo râu; gel cạo râu; chất lỏng làm rụng lông 

(không chứa thuốc); xà phòng cạo râu; dầu gội đầu; dầu xoa bóp (mỹ phẩm). 
 

 
(210) 4-2016-10853 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần sơn So Na Ta  
(VN) 
241 Điện Biên Phủ, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt).  

 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 

 
(210) 4-2016-10854 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Robinson 
Pharma USA   (VN) 
63A Lạc Long Quân, phường 10, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-10855 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Robinson 
Pharma USA  (VN) 
63A Lạc Long Quân, phường 10, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-10856 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Phan Văn Tứ   (VN) 
Số nhà 115B, ngõ 562 đường Láng, tổ 5 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí, tủ lạnh, nồi cơm 
điện; bếp từ. 

 

 
(210) 4-2016-10857 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Golden Health 

USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 
dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 
mục đích y tế.  

 

(210) 4-2016-10858 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.11.13; 1.17.11; 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, cam, nâu, đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH mía đường cồn 

Long Mỹ Phát  (VN) 
ấp 5, thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, 
tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Đường. 
 
 

(210) 4-2016-10859 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, cam, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư phát triển Minh Lộc  (VN)
8/2 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 29: Thịt; các sản phẩm từ thịt được chế biến sẵn thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi. 
 

 
(210) 4-2016-10860 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.11.13; 1.5.1; 1.17.11 
(591) Xanh lá cây, cam, nâu, đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH rượu Vạn Phát  

(VN) 
Km 32 quốc lộ 25, thôn Mặc Hàn, xã 
Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường. 

 

 
(210) 4-2016-10861 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A2.3.16; A2.3.23 
(591) Xanh lá cây, cam 
(731) Công ty TNHH Future Foods  

(VN) 
942/18/1 Kha Vạn Cân, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ do nhà hàng 
ăn uống thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-10862 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Future Foods  

(VN) 
942/18/1 Kha Vạn Cân, phường Trường 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (dịch vụ do nhà hàng 
ăn uống thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-10863 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Đoàn Thị Kim Hoa  (VN) 

58, khu phố 3, phường Tân Hưng Thuận, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ 
tắm hơi; dịch vụ cắt sửa móng tay; phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2016-10864 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Đoàn Thị Kim Hoa  (VN) 

58, khu phố 3, phường Tân Hưng Thuận, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ 
tắm hơi; dịch vụ cắt sửa móng tay; phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ trang điểm. 

 

 
(210) 4-2016-10865 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 2.3.1; A2.3.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh cốm 
(731) Công ty TNHH Bệnh viện Phẫu 

thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc  
(VN) 
Số 44-46-48-50 đường Tôn Thất Tùng, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: mỹ phẩm, 
dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ trợ giúp y tế; bệnh viện; dịch vụ khám, chữa bệnh và phòng bệnh; 
thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2016-10866 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Hộ kinh doanh Minh Đan   (VN)

189, quốc lộ 22, tổ 35, khu phố 2, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; thẩm mỹ viện tóc; chăm sóc sức khỏe; xoa bóp; dịch vụ 

tắm hơi; dịch vụ cắt sửa móng tay; phẫu thuật thẩm mỹ; dịch vụ trang điểm. 
 

 
(210) 4-2016-10867 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ xuất nhập khẩu MIĐAN  (VN)
38/5 đường TTN 7, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10868 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ xuất nhập khẩu MIĐAN  (VN)
38/5 đường TTN 7, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10869 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ xuất nhập khẩu MIĐAN  (VN)
38/5 đường TTN 7, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-10870 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ xuất nhập khẩu MIĐAN  (VN)
38/5 đường TTN 07, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10871 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 21.1.17; 15.1.13; A5.3.15; 

7.3.2; 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
MI§AN  (VN) 
38/5 đường TTN 07, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10872 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
MI§AN  (VN) 
38/5 đường TTN 07, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2016-10873 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
MI§AN   (VN) 
38/5 đường TTN 07, khu phố 5, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-10874 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
MI§AN  (VN) 
38/5 đường TTN 07, khu phố 5, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-10875 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
MI§AN  (VN) 
38/5 đường TTN 07, khu phố 5, phường 

Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1885 

(210) 4-2016-10876 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu 
MI§AN  (VN) 
38/5 đường TTN 07, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-10877 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Trương Quang Nhật Đăng  
(VN) 
13/11 đường số 20, khu phố 3, phường 
Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy tiếng Hoa.  

 

 
(210) 4-2016-10878 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 26.1.2; 25.5.25 
(591) Nâu, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh Tuyến Loan  (VN) 
Xóm Ngoài 2, xã úc Kỳ, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Tương thành phẩm dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-10879 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.4; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
chế biến chè Thúy Vân  (VN) 
Tổ dân phố số 3, phường Lương Châu, 
thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
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(210) 4-2016-10880 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Gia Nhiên  (VN) 
Số nhà 30A, ngõ 249/41, đường Thạch 
Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 

phòng. 
 

 
(210) 4-2016-10881 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Gia Nhiên   (VN) 
Số nhà 30A, ngõ 249/41, đường Thạch 
Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 

phòng. 
 

 
(210) 4-2016-10882 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Gia Nhiên   (VN) 
Số nhà 30A, ngõ 249/41, đường Thạch 
Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 

phòng. 
 

 
(210) 4-2016-10883 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Jomax Việt Nam  

(VN) 
Số nhà 267, thôn Ngọc Trục, phường Đại 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chế phẩm màu; vecni.  
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(210) 4-2016-10884 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.3; 26.5.4; A25.7.5 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương đậm, vàng, 

trắng, đen 
(731) Công ty TNHH DH Coatech  (VN)

788/62C Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chế phẩm màu; vecni. 
 

 
(210) 4-2016-10885 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) TOP DECK TOURS LIMITED  (GB) 

107 Power Road, London W4 5PY, 
United Kingdom 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch do các đại lý cung cấp thuộc nhóm này; dịch vụ vận chuyển 
hành khách; dịch vụ du lịch hàng không; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận tải đường 
bộ; dịch vụ vận tải đường sắt; dịch vụ vận tải đường biển; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ cho 
các chuyến đi; dịch vụ đặt vé du lịch; dịch vụ thông tin du lịch; dịch vụ sắp xếp chuyến đi 
chơi biển và chuyến đi du lịch tham quan; dịch vụ kỳ nghỉ trọn gói; dịch vụ vận tải đường 
không; dịch vụ vận chuyển và giao hàng; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; dịch vụ 
sắp xếp chuyến du hành; dịch vụ chuyến đi du lịch và chuyến đi chơi biển; dịch vụ trực 
tuyến về tìm kiếm, đặt chỗ và giữ chỗ cho các chuyến du lịch; dịch vụ thông tin và tư vấn 
liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; cung cấp dịch vụ trực tuyến cho tất cả các dịch 
vụ nói trên. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ đại lý lữ hành và du lịch, cụ thể là cung cấp một cơ sở dữ liệu máy tính 
có khả năng tra cứu trực tuyến thông tin về lưu trú tạm thời, đặt phòng trực tuyến và giữ 
trước chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là, sắp xếp chỗ ở tạm thời cho các 
ngày nghỉ trọn gói; sắp xếp chỗ ở; dịch vụ giữ trước chỗ ở; sắp xếp đặt phòng khách sạn; 
đặt chỗ ở; đặt trước chỗ ở khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; cung cấp dịch 
vụ trực tuyến cho tất cả các dịch vụ nói trên. 

 

 
(210) 4-2016-10886 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) TOP DECK TOURS LIMITED   (GB) 

107 Power Road, London W4 5PY, 
United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch do các đại lý cung cấp thuộc nhóm này; dịch vụ vận chuyển 

hành khách; dịch vụ du lịch hàng không; dịch vụ cho thuê xe ô tô; dịch vụ vận tải đường 

bộ; dịch vụ vận tải đường sắt; dịch vụ vận tải đường biển; dịch vụ giữ chỗ và đặt chỗ cho 

các chuyến đi; dịch vụ đặt vé du lịch; dịch vụ thông tin du lịch; dịch vụ sắp xếp chuyến đi 

chơi biển và chuyến đi du lịch tham quan; dịch vụ kỳ nghỉ trọn gói; dịch vụ vận tải đường 

không; dịch vụ vận chuyển và giao hàng; dịch vụ điều hành các chuyến du lịch; dịch vụ 

sắp xếp chuyến du hành; dịch vụ chuyến đi du lịch và chuyến đi chơi biển; dịch vụ trực 

tuyến về tìm kiếm, đặt chỗ và giữ chỗ cho các chuyến du lịch; dịch vụ thông tin và tư vấn 

liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; cung cấp dịch vụ trực tuyến cho tất cả các dịch 

vụ nói trên.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ đại lý lữ hành và du lịch, cụ thể là cung cấp một cơ sở dữ liệu máy tính 

có khả năng tra cứu trực tuyến thông tin về lưu trú tạm thời, đặt phòng trực tuyến và giữ 

trước chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là sắp xếp chỗ ở tạm thời cho các 

ngày nghỉ trọn gói; sắp xếp chỗ ở; dịch vụ giữ trước chỗ ở; sắp xếp đặt phòng khách sạn; 

đặt chỗ ở; đặt trước chỗ ở khách sạn; cung cấp chỗ ở tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; 

dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến tất cả các dịch vụ nói trên; cung cấp dịch 

vụ trực tuyến cho tất cả các dịch vụ nói trên. 
 

 
(210) 4-2016-10887 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH siêu thị quốc tế 
Thaimetro  (VN) 
Số 584 đường Trần Phú, phường Đình 

Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn, dầu nhờn; dầu để bôi trơn; dầu động cơ; dầu công nghiệp; mỡ để 

bôi trơn; mỡ công nghiệp. 
 

 
(210) 4-2016-10888 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.3.20; A3.7.24 

(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Phòng khám chuyên khoa 
giải phẫu thẩm mỹ Hàn Việt  
(VN) 
244 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 

viện. 
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(210) 4-2016-10889 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; 4.1.3; 2.3.22; A2.3.16 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phòng khám chuyên khoa 
phẫu thuật thẩm mỹ á Đông  
(VN) 
39/2 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật tạo hình; bệnh viện; dịch vụ y tế tại bệnh 

viện. 
 

 
(210) 4-2016-10890 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bệnh viện đa 
khoa Tâm Anh  (VN) 
Số 30A, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 
ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn 
răng và sáp nha khoa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ 
giúp y tế và cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ khám chữa bệnh. 

 

 
(210) 4-2016-10891 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh dương (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bệnh viện đa 
khoa Tâm Anh   (VN) 
Số 30A, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt.  
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Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 
ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn 
răng và sáp nha khoa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ 
giúp y tế và cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ khám chữa bệnh. 

 

 
(210) 4-2016-10892 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bệnh viện đa 
khoa Tâm Anh   (VN) 
Số 30A, phố Lý Nam Đế, phường Cửa 
Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; dược phẩm, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng 
cho mục đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong 
ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; cao dán, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn 
răng và sáp nha khoa.   

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ 
giúp y tế và cho thuê thiết bị y tế; dịch vụ khám chữa bệnh. 

 

 
(210) 4-2016-10893 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.7.25; 25.7.17; A25.7.8 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Mai Trần Hoàn 
Cầu  (VN) 
58/22 Lương Thế Vinh, phường Tân 
Thới Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Băng keo dùng cho văn phòng hoặc gia dụng. 
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(210) 4-2016-10894 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.1; 1.5.1; A26.11.12 

(591) Xám, xám lam, xanh lá, đen, vàng, cam, 

đỏ, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Sơn Apbollo  (VN) 
8/14 Bùi Công Trừng, ấp 3, xã Đông 

Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 

Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu; sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt); vecni; chất chống rỉ; chất bảo 

quản gỗ; sơn phủ.  
 

 
(210) 4-2016-10895 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH An Hữu  (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu sản phẩm: máy móc, thiết bị 

phục vụ ngành nông nghiệp, động cơ đa năng, máy phát điện, tổ máy phát điện, máy cắt 

cỏ, đầu phun áp lực, máy cưa xích, máy phun thuốc trừ sâu, ống dẫn dùng trong nông 

nghiệp, dầu nhớt. 
 

 
(210) 4-2016-10896 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(591) Đỏ 

(731) Công ty TNHH An Hữu   (VN) 
Số 45 Tân Trụ, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày giới thiệu sản phẩm: thiết bị điện, tủ phân 

phối điện và phụ tùng của chúng, động cơ điện, cân bàn, cân điện tử dùng trong dân dụng 

- công nghiệp và phụ tùng của chúng, ống dẫn dùng trong nông nghiệp, mua bán dầu 

nhớt. 
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(210) 4-2016-10897 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A24.15.7; 26.3.1; A25.3.3; 26.13.25; 

24.15.1 
(591) Da cam, xanh, đen, trắng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Hoàng 
Quán   (VN) 
4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: mũ bảo hiểm, kính 

mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2016-10898 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Đen, trắng, vàng, xám 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Hoàng 
Quán    (VN) 
4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: mũ bảo hiểm, kính 

mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2016-10899 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.3; A25.7.4; 24.7.1; A24.7.23 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Hoàng 
Quán    (VN) 
4A/15 Thanh Niên ấp 4, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: mũ bảo hiểm, kính 

mũ bảo hiểm. 
 

 
(210) 4-2016-10900 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.17 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Trương Vũ Linh  (VN) 
28 Cô Bắc, khu phố 1, phường Vĩnh Bảo, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, máy vi tính và 

phần mềm máy tính, thiết bị công nghệ thông tin; dịch vụ cho thuê nhân sự  
 

 
(210) 4-2016-10901 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.17 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Trương Vũ Linh  (VN) 
28 Cô Bắc, khu phố 1, phường Vĩnh Bảo, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, cài đặt, bảo trì: trang thiết bị công nghệ thông tin và viễn 

thông.   
 

 
(210) 4-2016-10902 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 3.7.17 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Trương Vũ Linh  (VN) 
28 Cô Bắc, khu phố 1, phường Vĩnh Bảo, 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 41: Xuất bản sách; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ tư vấn du học; dịch vụ hướng 

nghiệp (đào tạo nghề); dịch vụ tổ chức hội thảo; dịch vụ cho thuê: máy chiếu và hệ thống 

phòng thí nghiệm (lab) thực hành mạng từ xa.  
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(210) 4-2016-10905 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 25.5.3 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Huấn  (VN) 
117/9 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; thiết bị đóng ngắt điện, rơ le bảo vệ 

điện; bộ chuyển mạch; bộ cảm biến rơ le thời gian; dây điện; thiết bị đấu nối dây điện; 
thiết bị đấu nối ăng ten; dây ăng ten; áp tô mát; tụ điện; ampe kế; cầu chì điện; cầu dao 
điện; hộp cầu dao điện; chuông cửa màn hình; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy; thiết bị 
nhà thông minh bao gồm: màn hình hiển thị và thiết bị nối mạng; camera dùng để giám 
sát.  

 

 
(210) 4-2016-10907 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Đặng Kim Thư  (VN) 

Khối phố 4, phường Đại Nài, thành phố 
Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 

(LEADCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo cu đơ. 

 

 
(210) 4-2016-10908 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1 
(591) Đen, đỏ 
(731) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & 

SERVICES CORPORATION   (JP) 
2-9, Suehiro-Cho, Ome, Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh. 
 

 
(210) 4-2016-10909 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A19.13.21 
(731) SUNRISE OIL CO., LTD.   (TW) 

4F., No.10-5, Minquan Rd., Linkou 
Dist., New Taipei City 24462, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; đầu động cơ; mỡ công nghiệp; dầu công nghiệp; dầu máy mài; 

mỡ động vật để làm nến; xà phòng; dầu dùng cho vải, sợi, hàng dệt; dầu khoáng; dầu gia 

công kim loại; dung dịch để cắt.  
 

 
(210) 4-2016-10910 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8; 26.4.4 

(731) CHEN FENG  (CN) 

Wei Town, Shiwang Town, Yangchun 

City, Guangdong Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi cờ bàn; bóng cho trò chơi; dụng cụ bảo vệ cơ thể dùng cho 

mục đích thể thao; vợt; dụng cụ câu cá; thiết bị tập thể dục; dải băng quấn cán vợt giúp 

thấm hút mồ hôi; giày trượt băng cao cổ lắp sẵn lưỡi trượt; thiết bị rèn luyện thể hình.  
 

(210) 4-2016-10911 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18 

(591) Xanh, tím, vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Huỳnh 
Trân  (VN) 
253 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 

 
(210) 4-2016-10912 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Trung  (VN) 
84 ngõ 10, Láng Hạ, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 16: Bức tranh vẽ đã khung hoặc chưa có khung, tranh vẽ, tranh in, tranh ảnh, tranh 

chữ, tranh tường.  
 

Nhóm 35: Bán: tranh tường, tranh giấy, tranh vẽ, khung ảnh, tranh ảnh.  
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(210) 4-2016-10913 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.7.1; A20.7.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 
(731) Hoàng Ngọc Tân  (VN) 

Khu 1, đường Như Nguyệt, phường Đáp 
Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử, phần mềm điện thoại di động.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 
 

(210) 4-2016-10915 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.1 
(591) Xanh da trời đậm, xám 
(731) Công ty TNHH thủy sản Huy 

Phát  (VN) 
ấp 3 (thửa đất số 1551, 1552; tờ bản đồ 
số 3), xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh 
Bến Tre  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI 
INVEST & I.P CO., LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi được chế biến từ bột cá; thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia 

cầm và thuỷ hải sản.  
 
 

(210) 4-2016-10916 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty CP sản xuất xây dựng 
thương mại Bông Sen   (VN) 
Xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo (cửa lùa) bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa cuốn không bằng kim loại; cửa kéo (cửa lùa) không bằng kim loại, cửa 
nhựa.  
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(210) 4-2016-10917 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.1.1; A25.7.6; A25.7.7 
(731) YIN HONGSHENG  (CN) 

No. 41, Gongyuan East Road, Yiyang 
Town, Changning, Hunan, China  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp loa; loa; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; máy thu thanh (rađiô); pin 
điện; hệ thống phòng trộm, chạy điện; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi 
hình; thiết bị đo; tai nghe; vi mạch (chip) điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-10918 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) ZMW INTERNATIONAL SDN. BHD.  

(MY) 
D-72-1, Plaza Crystal Ville, Jalan Danau 
Niaga 1, Taman Danau Kota, Kuala 
Lumpur, Wilayah Persekutuan 53300, 
Malaysia  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ 
uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây, xi rô để làm đồ uống; bia pha nước chanh, 
đồ uống đã được loại bỏ cồn, bia không có cồn và rượu không có cồn; nước tăng lực 
(không dùng cho mục đích y tế); đồ uống được tăng cường các khoáng chất và vitamin 
(không dùng cho mục đích y tế); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-10919 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.4.1; A3.4.4; A3.4.24 
(731) ZMW INTERNATIONAL SDN. BHD.  

(MY) 
D-72-1, Plaza Crystal Ville, Jalan Danau 
Niaga 1, Taman Danau Kota, Kuala 
Lumpur, Wilayah Persekutuan 53300, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống) và nước uống có gaz; đồ uống không có cồn; đồ 
uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây, xi rô để làm đồ uống; bia pha nước chanh, 
đồ uống đã được loại bỏ cồn, bia không có cồn và rượu không có cồn; nước tăng lực 
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(không dùng cho mục đích y tế); đồ uống được tăng cường các khoáng chất và vitamin 
(không dùng cho mục đích y tế); đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế).  

 

 
(210) 4-2016-10920 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) SHENZHEN ICAN SPORTS 

EQUIPMENT CO., LIMITED  (CN) 
The Fifth Floor East, B6 Building, 
Yinlong Industrial Zone, No.292, 
Shenshan Road, Longdong Community, 
Longgang District, Shenzhen, China 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; đùi đĩa xe đạp; khung xe đạp; vỏ bọc cho bánh xe bơm hơi [lốp]; chân 

chống xe đạp [bộ phận của xe đạp]; ghi đông xe đạp; vành xe đạp; moay-ơ xe đạp; ô tô 
loại nhẹ có ba hoặc bốn bánh (cycle cars), mành lưới che chắn bánh xe đạp để cho váy áo 
không bị chui kẹt.  

 

 
(210) 4-2016-10921 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Vũ Văn Hiên  (VN) 
Số 12, ngõ 216 Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình du lịch.  

 

 
(210) 4-2016-10922 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) BEIJING GOOPAL TECHNOLOGY 

LIMITED   (CN) 
Room 303, 3rd Floor, Building 1, 
Taiyueyuan, Haidian District, Beijing, 
P.R.China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ cho 

vay trả góp; dịch vụ tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ chuyển vốn điện tử; dịch vụ 
ngân hàng trực tuyến; bảo lãnh tài chính; dịch vụ thẻ ghi nợ.  
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(210) 4-2016-10923 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) ZHI CHEN  (CN) 

Team 7, Longyun Village, Xiatang Town, 
Leiyang City, Hunan Province, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột nhồi; gạo; đồ uống trên cơ sở trà; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; cà 
phê, trà; đồ gia vị, kem lạnh; đường; mật ong.  

 

Nhóm 43: Quán ăn tự phục vụ; cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn nhà trọ]; nhà dưỡng lão; 
căng tin; nhà nghỉ du lịch; dịch vụ nhà trẻ ban ngày.  

 

 
(210) 4-2016-10924 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CREFUS CO., LTD.   (JP) 

1-6, Enokigaoka, Aoba-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa 227-0063 Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; 
văn phòng phẩm; chất dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; ảnh chụp.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và hướng dẫn liên quan đến nghệ thuật, thủ công, thể thao 
hoặc kiến thức chung; dạy kèm tại trường luyện thi; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội 
thảo; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; dịch vụ thư viện để 
tham khảo tài liệu văn học và các nguồn tư liệu khác; cho thuê sách; xuất bản sách; cho 
thuê băng hoặc băng từ đã ghi sẵn âm thanh; cho thuê băng từ có ghi sẵn hình ảnh, sản 
xuất phim trên băng hình trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao (không 
dùng cho phim điện ảnh, các chương trình truyền hình và không dùng cho mục đích 
quảng cáo). 

 

 
(210) 4-2016-10929 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.7; A19.9.3; 19.9.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần Sứ Bát Tràng  

(VN) 
Thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia 
Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 17: Sứ cách nhiệt; sứ cách điện; sứ cách âm dùng trong gia đình hoặc công nghiệp, 
không dùng trong xây dựng.  
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Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng sứ; vật liệu xây 
dựng bằng gốm; gạch; ngói, không bằng kim loại.  

 

Nhóm 21: Đồ sứ dÓ chứa đựng; đồ trang trí bằng sứ; đồ gốm; bộ bát đĩa; ấm; chén. 
 

 
(210) 4-2016-10930 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.7.23; 2.9.1; 5.7.13 
(731) Nguyễn Thị ái Trinh  (VN) 

63 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES)  
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo. 
 

Nhóm 32: Nước uống có gaz; đồ uống lô hội không chứa cồn; đồ uống khai vị, không có 
cồn; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước ép trái 
cây; nước nho ép [chưa lên men]; nước chanh; bia mạch nha; nước khoáng [đồ uống]; 
nước [đồ uống]; nước giải khát bằng trái cây [đồ uống]. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện;dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  

 

 
(210) 4-2016-10931 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.3.2; A26.11.9; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần dệt công 

nghiệp Hà Nội  (VN) 
93 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 24: Vải làm lốp, cụ thể vải mành để làm chắc lốp.  
 

 
(210) 4-2016-10932 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1 
(591) Trắng, xanh dương, đen 
(731) Công ty cổ phần Dệt Công 

Nghiệp Hà Nội  (VN) 
93 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 19: Vải địa kỹ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-10933 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.13.1; A3.13.24 
(731) Phạm Thị Thu Liễu   (VN) 

Thôn Quý Phước, xã Bình Quý, huyện 
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa.  

 

 
(210) 4-2016-10934 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-10935 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-10936 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ    (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10937 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10938 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ  (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10939 (220) 20.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10940 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; 26.1.6; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Thủy 
Tiên   (VN) 
Thọ Am, Liên Ninh, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-10941 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Hoàn 

Ngọc 7 Nga Tây Ninh   (VN) 
37 Nguyễn Trọng Cát, KP. Hiệp Nghĩa, 
thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-10942 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.5.1; A3.5.25; A3.5.24 
(731) KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS 

MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 
No. 200, Terajima-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục và giảng dạy có liên quan đến nghệ thuật, thủ công, thể 
thao hoặc kiến thức chung; sắp xếp, tiến hành và tổ chức hội thảo; cung cấp xuất bản 
phẩm điện tử trực tuyển, không tải xuống được; dịch vụ thư viện tham khảo các lài liệu 
hoặc tác phẩm văn học; dịch vụ xuất bản sách; dịch vụ sắp xếp và lên kế hoạch các buổi 
chiếu phim, trình diễn, biểu diễn kịch hoặc ca nhạc; dịch vụ trình diễn buổi biểu diễn trực 
tiếp; dịch vụ đạo diễn hoặc biểu diễn kịch; dịch vụ trình diễn các buổi biểu diễn ca nhạc; 
dịch vụ cung cấp phòng quay phim hoặc phòng thu âm; dịch vụ cung cấp tiện nghi thể 
thao; dịch vụ cung cấp tiện nghi cho các buổi chiếu phim, trình diễn, biểu diễn kịch, ca 
nhạc hoặc giáo dục đào tạo; dịch vụ cho thuê nhạc cụ; dịch vụ cho thuê sách.  

 

 
(210) 4-2016-10943 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) MISUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, bộ phận và phụ tùng đi kèm.  
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(210) 4-2016-10944 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Hồ Nhật Trường  (VN) 
147 Thổ Hoàng I, xã ĐăkSăk, huyện 

ĐăkMil, tỉnh Đăk Nông  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-10945 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.3.1 

(591) Xanh dương đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 
dựng Apier  (VN) 
Tầng 6, toà nhà Master Building, số 41-

43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy xây dựng gồm: máy trắc địa, máy khoan khảo sát địa chất, máy 

đào bánh lốp - bánh xích, máy xúc đào - xúc lật, máy khoan, máy rải thảm bê tông nhựa, 

máy lu, máy đào/ ủi, máy san gạt, máy khoan cọc nhồi, máy trộn bê tông, máy vận thăng 

chở hàng, máy ép cọc, máy nhổ cọc ván thép, máy uốn, nắn, định dạng, cắt các loại sắt 

thép dạng sợi, cuộn.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-10946 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Yame VN  (VN) 
766/3B-3C Sư Vạn Hạnh (Nối Dài), 

phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví tiền; ba lô; ô (dù); va li; cặp học sinh; túi du lịch.  

 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ); mũ (nón); thắt lưng (dây nịt); cà ra vát.  

 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, thắt lưng (dây nịt), cà ra vát, tất (vớ), mũ (nón); 

bán buôn vải, hàng may sẵn. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1905 

(210) 4-2016-10947 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vimepharco  (VN) 
¤ số 6, tầng 5, tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 
 

(210) 4-2016-10948 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vimepharco  (VN) 
¤ số 6, tầng 5, tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
 
 

(210) 4-2016-10949 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vimepharco  (VN) 
¤ số 6, tầng 5, tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2016-10950 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO   (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-10951 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO   (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2016-10952 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2016-10953 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2016-10954 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO   (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-10955 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 

 
(210) 4-2016-10956 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2016-10957 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2016-10958 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2016-10959 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
VIMEPHARCO  (VN) 
¤ số 6 tầng 5 tòa nhà D2 Giảng Võ, 
phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 

 
(210) 4-2016-10960 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.1.2; 3.7.17 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Anh - 
Mỹ - Việt  (VN) 
20 Nguyễn Trãi, khóm 1, phường 9, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, trung tâm dạy ngoại ngữ dịch vụ đào tạo và dạy nghề.  
 

 
(210) 4-2016-10961 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ, vàng, nâu (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư An Việt Thành  (VN) 
Số nhà 157, lô A, khu ĐTM Định Công, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Hoạt động thương mại: tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; tư vấn quản 
lý thương mại; tư vấn tổ chức quản lý kinh doanh; nghiên cứu thị trường. 

 

Nhóm 41: Hoạt động giáo dục: giáo dục ngoại ngữ; giáo dục nghề nghiệp; dịch vụ tư vấn 
du học.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng.  
 

 
(210) 4-2016-10962 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.9 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần vật liệu & 
giải pháp S.M.A.R.T  (VN) 
33/2 Lý Văn Phức, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; cho thuê thiết bị 
xây dựng; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]; xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 

 
 

(210) 4-2016-10963 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá mạ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng địa ốc F.D.C  (VN) 
236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; cho thuê thiết bị 

xây dựng; dịch vụ chống ẩm [xây dựng], xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 
 
 

(210) 4-2016-10964 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Công ty cổ phần Thế giới 

Chạm  (VN) 
Số 63 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 

hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại quầy ki-ốt; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ nấu 
ăn; dịch vụ cung cấp đồ ăn uống theo yêu cầu khác thuộc nhóm này.  

 
 

(210) 4-2016-10966 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.9.2; 26.7.25; A25.7.8; 19.11.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, cam, đỏ, 

trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Chân Tâm  (VN) 
Gian Q3 - Trung tâm thương mại Dược 
phẩm và Trang thiết bị Y tế, số 40 
Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 
10 thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực pnẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2016-10968 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.5; 1.17.11 
(591) Vàng nâu, xanh lá đậm 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp TN Đông 
Phương  (VN) 
Số 706 Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 
1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo.  

 

 
(210) 4-2016-10969 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 26.1.4; A26.1.18 
(591) Xanh ngọc, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Dũng Phi Yến  
(VN) 
161B/62-161B/64 Lạc Long Quân, 
phường 3, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dưỡng da (chiết xuất từ yến sào).  
 

Nhóm 29: Yến sào; yến sào sơ chế; yến sào tinh chế; thực phẩm làm từ yến sào; sữa chua 
yến sào.  

 
Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, gồm: yến sào, yến sào sơ chế, yến sào tinh chế, 
thực phẩm làm từ yến sào, hóa chất dẫn dụ chim yến, vật liệu xây dựng để xây nhà yến.  

 

 
(210) 4-2016-10970 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Lộc Phát GARDEN  (VN)
167/3C Huỳnh Văn Nghệ, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép thời trang; mũ nón; khăn choàng; găng tay (trang phục); 

váy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: quần áo, giầy dép, mũ nón, túi 
xách, nước hoa, khăn choàng.  
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(210) 4-2016-10971 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; A5.3.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Huy Hằng  (VN) 
130 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

 
(210) 4-2016-10972 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.16; 1.15.15; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Vàng nhạt, xanh lá mạ, xanh lá mạ nhạt 
(731) Công ty TNHH thương mại sắc 

đẹp Quốc Tế  (VN) 
14/6/14 đường số 53, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; kem và bột tắm trắng (mỹ phẩm); kem ngừa nám (mỹ 
phẩm); kem ngừa mụn (mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng (dùng 
cho mục đích y tế). 

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, kem và bột tắm trắng, kem ngừa nám, kem ngừa 
mụn, sữa rửa mặt, dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng 
(dùng cho mục đích y tế), thịt, cá, trứng, gia cầm đã qua chế biến, sữa và các sản phẩm 
sữa. 

 
 

(210) 4-2016-10973 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3 
(731) BLUE OCEAN TRADEMARKS N. V.  

(CW) 
Landhuis Joonchi Kaya Richard J. 
Beaujon z/n. Curacao  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 28: Thiết bị và dụng cụ tập thể dục và thể thao; găng tay đánh gôn, túi đựng vật 
dụng đánh gôn, bóng dùng trong môn đánh gôn, vật đánh dấu vị trí quả bóng dùng trong 
môn đánh gôn, điểm phát bóng dùng trong đánh gôn (cọc nhỏ, nhọn để đặt bóng trước khi 
đánh nó vào từng lỗ), vật bảo vệ gậy đánh gôn, vỏ bọc túi đựng cụng cụ đánh gôn, nhãn 
đính túi đựng dụng cụ đánh gôn, vật bọc đầu gậy đánh gôn, trò chơi giải trí, trò chơi và đồ 
chơi. 
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(210) 4-2016-10980 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần cà phê Ru 

Nam  (VN) 
Số 442A, tổ 31, đại lộ Bình Dương, khu 
phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê bột; cà phê nhân; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê rang; cà phê 
nhân tạo. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán giải khát; dịch vụ quầy rượu (bar).  

 

 
(210) 4-2016-10981 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 18.3.21; A26.11.12 
(591) Xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Khương  (VN) 
Thôn Hạ, xã Hồng Phong, huyện Chương 
Mỹ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh, buôn bán sản phẩm: khăn mặt, bàn chải, giấy ăn, giấy vệ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-10983 (220) 21.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.13.25; 25.1.25 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Tuấn  (VN) 
348/34 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Nhiếp ảnh. 
 

 
(210) 4-2016-10984 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; 25.1.5; 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Shi Fu  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Petro Việt Nam, số 1-5 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2016-10985 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Hồng, trắng (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng  (VN) 
19 lô B, KDC Tân Quy Đông, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; nước hoa; dầu hoa hồng; nước thơm; mỹ 

phẩm; bộ mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-10986 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Hồng, đen, trắng (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng   (VN) 
19 lô B, KDC Tân Quy Đông, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; nước hoa; dầu hoa hồng; nước thơm; mỹ 
phẩm; bộ mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10987 (220) 21.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(591) Hồng, trắng, vàng (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dũng   (VN) 
19 lô B, KDC Tân Quy Đông, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; nước hoa; dầu hoa hồng; nước thơm; mỹ 
phẩm; bộ mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-10988 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Vàng đậm, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sự kiện - khách sạn - nhà 
hàng Mặt Trời Sài Gòn  (VN) 
Số 6, ngõ 189, phố Đông Các, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển 
hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
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Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-10989 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Vàng đậm, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sự kiện - khách sạn - nhà 
hàng Mặt Trời Sài Gòn   (VN) 
Số 6, ngõ 189, phố Đông Các, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển 

hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ uống. 
 

 
(210) 4-2016-10993 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.21; 4.5.15; 4.5.21 
(591) Trắng, lục bảo, anh đào 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất xưởng 
nghệ thuật Tí Toáy  (VN) 
Số 3B, ngõ Phan Huy Chú, phường Phan 
Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giảng dạy; tổ chức 
triển lãm cho mục đích giáo dục hoặc văn hóa; đào tạo thực hành [thao diễn]; đào tạo thực 
hành [thao tác thử]. 

 

 
(210) 4-2016-10995 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A6.19.5; A25.1.10 
(591) Đen, trắng, xám, xanh 
(731) Công ty CP xuất nhập khẩu 

thương mại và dịch vụ 
Kalinka  (VN) 
Phòng 2, B20 TT Ngọc Khánh, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu. 
 

 
(210) 4-2016-10996 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Cam, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Long 
Biên  (VN) 
Khu Trung Đoàn 918, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao không xếp trong các nhóm khác.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống. 
 

Nhóm 36: Định giá bất động sản; tư vấn đầu tư, kinh doanh bất động sản; dịch vụ tư vấn, 
môi giới và quản lý bất động sản 

 

Nhóm 37: Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình đường sắt, đường bộ; xây dựng 
công trình công ích, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; phá dỡ các công trình xây 
dựng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; dịch vụ cho thuê máy móc xây dựng. 

 

Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải hàng hóa bằng đường bộ. 
 

Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ 
hoạt động vui chơi giải trí; tổ chức hoạt động của các sân golf, cho thuê thiết bị thể thao; 
cho thuê thiết bị trò chơi. 

 

Nhóm 42: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. 
 

Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan: trồng hoa, cây cảnh, trồng rau, đậu các 
loại; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 

 

 
(210) 4-2016-10997 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Cam, xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Long 
Biên   (VN) 
Khu Trung Đoàn 918, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ hoạt động vui chơi giải 
trí; tổ chức hoạt động của các sân golf, cho thuê thiết bị thể thao; cho thuê thiết bị trò 
chơi. 
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(210) 4-2016-10998 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Cam, xanh dương, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Long 
Biên   (VN) 
Khu Trung Đoàn 918, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ hoạt động vui chơi giải 
trí; tổ chức hoạt động của các sân golf, cho thuê thiết bị thể thao; cho thuê thiết bị trò 
chơi. 

 

 
(210) 4-2016-10999 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Cam, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Long 
Biên   (VN) 
Khu Trung Đoàn 918, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống 
do nhà hàng thực hiện; nhà nghỉ du lịch; đặt chỗ khách sạn; nhà hàng ăn uống. 

 

 
(210) 4-2016-11003 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh quán ăn Bốn 
Tám  (VN) 
50-52 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2016-11004 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Mạng Toàn Cầu  (VN) 
73 Lê Liễu, phường Tân Quý, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị quan sát (camera); camera (thiết bị chụp ảnh, quay phim).  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị quan sát (camera), camera (thiết bị chụp ảnh, quay phim).  
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(210) 4-2016-11005 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.13.4; A3.13.24; A5.3.14; A26.11.12; 

26.11.3; 25.7.20; A6.19.9 
(591) Xanh lá mạ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông sản thực 
phẩm Thảo Nguyên  (VN) 
744/13 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Rau sấy khô. 
 

Nhóm 31: Hoa tươi; cây trồng; rau và quả tươi; củ tươi; trái cây tươi.  
 

 
(210) 4-2016-11007 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.8; 3.1.16 
(591) Xanh, trắng, nâu, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Fusion Group  
(VN) 
Km8 + 500 Trục Đại Lộ Thăng Long, xã 
An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu các sản phẩm: thực phẩm cho động vật, chế phẩm vệ 
sinh cho vật nuôi, phụ kiện cho vật nuôi, sữa cho động vật, bỉm cho vật nuôi, chuồng vật 
nuôi, đồ chơi cho vật nuôi, thuốc diệt kí sinh trùng trên động vật, thuốc bổ sung dinh 
dưỡng cho vật nuôi, túi xách và lồng vận chuyển vật nuôi, chổi và bàn chải.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho vật nuôi: tắm cho thú nuôi trong nhà, 
cắt tỉa lông cho thú nuôi trong nhà.  

 

 
(210) 4-2016-11011 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.2; 26.4.2; 2.9.23 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Trần Văn Tính  (VN) 

Tổ 7, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế như: dụng cụ thử máu, bộ kít thử dùng trong y tế, dụng 
cụ đo lượng cholesterol và triglyxerit, dụng cụ chẩn đoán dùng cho mục đích y tế, dụng 
cụ phân tích dùng cho mục đích y tế, dụng cụ đo nồng độ (dùng cho mục đích y tế).  
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(210) 4-2016-11012 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 2.1.8; 2.3.8; 5.3.16; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Mạnh Đức  (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; dầu gội đầu; sữa tắm; xà phòng; chất tẩy rửa không 

chứa thuốc dùng cho mục đích vệ sinh. 
 

 
(210) 4-2016-11013 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 2.1.8; 2.3.8; 5.3.16; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức   (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 

miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11014 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; 2.1.8; 2.3.8; 5.3.16; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức   (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và sản phẩm sữa; pho mai; bơ; dầu ăn thực vật; cá đã chế biến; thịt đã chế 

biến.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1919 

(210) 4-2016-11015 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.8; 2.1.8; A5.3.13; 5.3.16; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức    (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao; bánh; kẹo; bột ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2016-11016 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.8; 2.3.8; A5.3.13; 5.3.16; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức    (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng (nước uống); nước giải khát trái cây; đồ 

uống không có cồn; bia.  
 
 

(210) 4-2016-11017 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.8; 2.3.8; A5.3.13; 5.3.16; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức    (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
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súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng đán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-11018 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.3.16; A5.3.13; 2.1.8; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức    (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giảng dạy và hướng dẫn tập luyện yoga; dịch vụ phòng tập yoga; câu 

lạc bộ khiêu vũ, nhảy và thể dục thẩm mỹ; dịch vụ phòng tập thể dục thể thao; giáo dục và 
đào tạo.  

 
 

(210) 4-2016-11019 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.8; 2.3.8; 5.3.16; A5.3.13; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mạnh Đức    (VN) 
Số 37, ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh; thẩm mỹ viện và vật lý trị liệu; dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sắc đẹp spa; dịch vụ tắm hơi mát-xa (massage); bệnh viện và nhà điều dưỡng; gieo 
trồng cây thuốc.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1921 

(210) 4-2016-11020 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Hồng Hà   (VN) 
Số 144 đường Bùi Đình Túy, phường 12, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11021 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11022 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế  
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(210) 4-2016-11023 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế  

 
 

(210) 4-2016-11024 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế  

 
 

(210) 4-2016-11025 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1923 

(210) 4-2016-11026 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần Hatashi Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.  
 
 

(210) 4-2016-11027 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần Hatashi Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.   
 
 

(210) 4-2016-11028 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần Hatashi Việt 

Nam   (VN) 
Số 12, ngõ 2, khu 4, phường Hà Cầu, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt trừ ruồi, muỗi, kiến, gián.   
 
 

(210) 4-2016-11029 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần thép Phương 

Trung  (VN) 
Lô E3, khu công nghiệp Đình Trám, xã 
Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 
Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng bằng đi-ốt phát quang (LED); bóng đèn điện; đèn điện 
chiếu sáng; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-11030 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.17 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
ROMANY  (VN) 
814 đường 17A, KDC Hai Thành Tên 
Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.  
 

Nhóm 05: Thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất diệt khuẩn. 
 

 
(210) 4-2016-11032 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 25.5.25; A5.3.13; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm phát triển chăn 
nuôi Hà Nội   (VN) 
102 đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm làm từ thịt gà: thịt gà tươi, thịt gà đã qua sơ chế và chế biến; các 
sản phẩm làm từ thịt lợn: thịt lợn tươi, thịt lợn đã qua sơ chế và chế biến; các sản phẩm 
làm từ thịt vịt: thịt vịt tươi, thịt vịt đã qua sơ chế và chế biến; các sản phẩm làm từ thịt bò: 
thịt bò tươi, thịt bò đã qua sơ chế và chế biến; các sản phẩm được làm từ trứng gà: trứng 
gà tươi, trứng gà đã qua sơ chế và chế biến; các sản phẩm làm từ trứng vịt: trứng vịt tươi, 
trứng vịt đã qua sơ chế và chế biến; các sản phẩm làm từ sữa bò và sữa dê: sữa tươi, sữa 
tươi đã qua sơ chế và chế biến. 

 

Nhóm 31: Bò, lợn gây giống; bò, lợn để cung cấp giống; gia cầm gây giống; gia cầm để 
cung cấp giống.  

 

 
(210) 4-2016-11042 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Nam An 
Bình  (VN) 
Thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem 
làm trắng da; bộ mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-11043 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Vũ Thị Lệ  (VN) 
Số 56 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán sản 

phẩm sau: kính bảo hộ, tròng kính, kính đeo mắt, kính thời trang, gọng kính, hộp đựng 
kính, khăn lau kính, phụ kiện kính đeo mắt. 

 

 
(210) 4-2016-11044 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A24.15.7; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng 

(540) 

  

(731) Đặng Tiến Hợp  (VN) 
Thôn Lưu Xá, xã Phú Túc, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 

quán ăn tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2016-11045 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Ghi xám, đỏ, xanh tím than (540) 

  

(731) Trần Văn Quyết  (VN) 
Thôn Đức Lâm, xã Yên Phụ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing; tổ chức hội chợ thương mại 
cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại; phân phát hàng mẫu.  

 

(210) 4-2016-11046 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Ghi xám, đỏ, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Trần Văn Quyết  (VN) 
Thôn Đức Lâm, xã Yên Phụ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh 
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(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing; tổ chức hội chợ thương mại 
cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại; phân phát hàng mẫu.   

 
 

(210) 4-2016-11047 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Ghi xám, đỏ, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Trần Văn Quyết  (VN) 
Thôn Đức Lâm, xã Yên Phụ, huyện Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 

phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; marketing; tổ chức hội chợ thương mại 
cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại; phân phát hàng mẫu.   

 
 

(210) 4-2016-11048 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.3; A14.3.3; A14.3.13; A14.1.25 
(731) KAY-TAI FASTENERS INDUSTRIAL 

CO., LTD.  (TW) 
1F., No.212, Ln. 6, Bao'an Rd., Yong'an 
Dist., Kaohsiung City 828, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Đinh vít bằng kim loại; ốc vít bằng kim loại; đai ốc bằng kim loại; then cài 

bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại dùng cho đồ gỗ; ghim (đồ ngũ kim).  
 
 

(210) 4-2016-11049 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH thực phẩm & 

thương mại OrientNutri   (VN) 
Số 1, ngõ 12, phố Nguyễn Phúc Lai, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-11050 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh tím, vàng cam 
(731) Trung tâm Nghiên cứu và Sản 

xuất Học liệu   (VN) 
Số 136, đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách, 
báo, tạp chí, giáo trình.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ in.  
 

Nhóm 41: Dịch thuật; xuất bản sách; xuất bản văn bản (không bao gồm những bài quảng 
cáo).  

 

Nhóm 42: Tư vấn và chuyển giao công nghệ.  
 
 

(210) 4-2016-11051 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; A5.3.13; 26.4.4; A26.4.18 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại dược phẩm Tâm 
Bình  (VN) 
Số 349 phố Kim Mã, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch; khăn giấy được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; vòng tránh thai; bao cao su.  
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ 
phẩm, thiết bị y tế, hóa chất, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật; điều hành kinh doanh 
khách sạn.  

 

Nhóm 42: Tư vấn và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu mỹ phẩm; nghiên cứu sinh học.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; 
dịch vụ quán cà phê; cho thuê phòng họp.  
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(210) 4-2016-11053 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 26.1.1; 25.7.25 
(591) Xanh da trời, trắng 
(731) DORPAN, S.L.   (ES) 

C/ Gremio de Toneleros, 24 - PolÝgono 
Son Castellã, 07009 Palma de Mallorca, 
lslas Baleares, Spain 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, đặt chỗ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống; cơ sở lưu trú 

tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; cho thuê thiết bị nấu ăn; cho thuê 
thiết bị chiếu sáng, trừ các thiết bị dành cho sân khấu hoặc trường quay truyền hình; cho 
thuê lều trại; cho thuê nhà di động; cho thuê thiết bị phân phối nước uống; cho thuê phòng 
họp; cho thuê ghế, bàn, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thuỷ tinh; dịch vụ quầy rượu; quán 
rượu nhỏ; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú 
tạm thời); nhà nghỉ du lịch; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
căng tin; cung cấp nơi thuận tiện cho việc cắm trại; dịch vụ nhà trẻ ban ngày; khách sạn 
cạnh đường cho khách có ôtô; nhà trọ; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; đặt chỗ ở tạm 
thời; cung cấp nơi nhốt giữ động vật; nhà dưỡng lão; nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2016-11056 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây sậm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng địa ốc F.D.C   (VN) 
236/6 Điện Biên Phủ, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng; cho thuê thiết bị 

xây dựng; dịch vụ chống ẩm [xây dựng]; xây dựng nhà máy; xí nghiệp. 
 
 

(210) 4-2016-11057 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 
(591) Đen, đỏ 
(731) Nguyễn Đức Long  (VN) 

Số 30, tổ 15, đường Phúc Lợi, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; bộ quần áo comple; thắt lưng [trang phục]; giày; mũ; cà vạt.  
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(210) 4-2016-11058 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; A24.15.7 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Nguyễn Đức Long  (VN) 

Số 30, tổ 15, đường Phúc Lợi, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; bộ quần áo comple; thắt lưng [trang phục]; giày; mũ; cà vạt.  
 
 

(210) 4-2016-11059 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.6; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Nguyễn Đức Long  (VN) 

Số 30, tổ 15, đường Phúc Lợi, phường 
Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 

(VIETSKY INT' LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn; bộ quần áo comple; thắt lưng [trang phục]; giày; mũ; cà vạt.  
 
 

(210) 4-2016-11060 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH Cường Mai Yên 
Bái  (VN) 
Số 408 đường Trần Bình Trọng, phố 
Đồng Phú, phường Nam Cường, thành 
phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước uống tinh khiết đóng bình.  

 

 
(210) 4-2016-11061 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) XU MIN   (CN) 

No.5, Yiping LI, Xinfu Sub-district, 
Jinping District, Shantou, Guangdong, 
China  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 34: Xì gà; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; tẩu hút thuốc lá; bật lửa dành cho người 
hút thuốc; đót hút thuốc lá điếu.  

 

 
(210) 4-2016-11062 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8; 26.4.1 
(591) Đen đậm, đen, vàng 
(731) EBAC HOME SDN. BHD  (MY) 

1-2 Wisma Fiamma, No. 20, Jalan 
7A/62A, Bandar Manjalara, 52200 Kuala 
Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất; gương soi; khung ảnh; giường; tủ đựng; đồ gỗ mỹ thuật; bàn/giá để 

máy tính có bánh xe (đồ nội thất); tủ để khăn tắm (đồ nội thất); đồ trang trí bằng chất dẻo 
cho thực phẩm; bảng niêm yết; tay nắm cửa, không bằng kim loại; cửa/cánh cửa nội thất; 
bàn trang điểm; tủ đựng hồ sơ; phụ kiện dùng cho nội thất, không bằng kim loại; đồ đạc 
văn phòng; miếng vách ngăn bằng gỗ dùng cho nội thất; giá đồ đạc nội thất; giá sách của 
thư viện; ghế ngồi có tựa lưng (nội thất); giá để cho tủ đựng hồ sơ (nội thất); giá kệ để cất 
giữ hoặc lưu kho hàng hóa; mặt bàn; bàn bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-11063 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Pomelo  (VN) 
896A/37 Hậu Giang, phường 12, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Vỏ bưởi tươi sấy (dùng làm thực phẩm).  
 

 
(210) 4-2016-11064 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.2; A25.7.3; A25.7.4; A25.7.8 
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm. 
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(210) 4-2016-11065 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) TEAVANA CORPORATION   (US) 

3630 Peachtree Road, NE, Suite 1480, 
Atlanta, Georgia 30326, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê hơi (được pha bằng cách 

nén cho hơi nước thấm dần qua cà phê xay nhuyễn); đồ uống trên cơ sở sô-cô-la; đồ uống 
trên cơ sở chè (trà); đồ uống trên cơ sở chè (trà) thảo mộc; bánh kẹo đông lạnh có hương 
vị chè (trà), chè (trà) thảo mộc và, hoặc hương vị trái cây; hương liệu, trừ tinh dầu, cho đồ 
uống. 

 
 

(210) 4-2016-11066 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MAXIM'S CATERERS LIMITED  

(HK) 
18/F, Maxim's Centre, No. 17 Cheung 
Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 16: Sổ tay hướng dẫn; tạp chí (định kỳ); sách hướng dẫn (cẩm nang); bản tin; giấy; 

phiếu mua hàng, tạp chí xuất bản định kỳ; xuất bản phẩm dạng in; văn phòng phẩm; vật 
liệu dùng để viết; giây viết; bìa cứng và các sản phẩm làm bằng vật liệu này, không bao 
gồm trong các nhóm khác, cụ thể là vật phẩm bằng bìa cứng, ống bằng bìa cứng hộp bằng 
bìa cứng, bảng quảng cáo bằng bìa cứng, vỏ bọc chai bằng bìa cứng, hộp đựng mũ bằng 
bìa cứng, tranh cổ động bằng bìa cứng hoặc áp phích bằng bìa cứng, biển hiệu bằng bìa 
cứng; ảnh chụp (được in). 

 
Nhóm 30: Cà phê, chè (trà) và sản phẩm chè (trà); ca cao; hương liệu dùng cho súp (trừ 
tinh dầu); bánh mỳ; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo, ngũ cốc, hạt ngũ cốc, mỳ sợi, gạo; 
bánh quy nhỏ; bánh ngọt kiểu phương đông và bánh ngọt kiểu phương tây; bánh trung 
thu; bánh trứng cuộn; bánh hấp kiểu trung quốc (bánh bao); sô cô la; bánh mỳ que; bánh 
kếp; món tráng miệng đông lạnh, cụ thể là sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh), kem sữa 
đông lạnh, món tráng miệng được chuẩn bị sẵn (bánh kẹo và bánh ngọt); kem lạnh; bánh 
put-đing; bánh nướng; mì ống, mỳ theo kiểu ý (spaghetti), mỳ; mật ong; mật đường; gia 
vị; xốt cây cải ngựa (gia vị); xốt (gia vị); nước xốt cho sa-lát; xốt may- on-ne; nước xốt cà 
chua nấm (xốt); bột ca-ri (gia vị); bột sắn hột; bột cọ sa gu. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phổ biến các thông báo quảng cáo; phân phát hàng mẫu; tổ 
chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức 
hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ khuyến mại (cho 
người khác); phân phối bán lẻ và bán buôn các sản phẩm bánh và thực phẩm. 
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(210) 4-2016-11067 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(731) Nguyễn Nam   (VN) 

Số 72 phố Hàng Gà, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, quần áo, comple - veston, phụ kiện thời trang.  

 
 

(210) 4-2016-11068 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD  (KR) 
58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu, xà phòng vệ sinh kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa, 

nước  hoa; tấm đắp mặt nạ cho mục đích mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2016-11071 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.4.24; A26.11.8 
(591) Đen, ghi 
(731) DAROS CO., LTD.   (KR) 

632-17 Wolbaro, Hasungmyeon, 
Kyeongido, Kimpocity, Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo [bằng kim loại] .  
 

Nhóm 11: Bồn rửa mặt; bồn cầu [thiết bị vệ sinh]; vòi nước [thiết bị vệ sinh]; vòi tắm hoa 
sen; vòi bếp [thiết bị vệ sinh]; bồn tắm.  

 
Nhóm 20: Tủ kệ phòng tắm [đồ đạc]; móc treo quần áo [không bằng kim loại]; giá đỡ 
dưới gương trong phòng tắm [đồ đạc].  

 
Nhóm 21: Phụ kiện phòng tắm, cụ thể là giá để giấy vệ sinh, giá treo khăn tắm, giá đựng 
cốc, kệ đựng xà phòng.  
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(210) 4-2016-11072 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A11.3.3; 26.1.1 

(591) Đen, trắng, đỏ, nâu, vàng 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
CRV PLUS   (VN) 
241 đường Phan Đăng Lưu, phường 

Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố 

Đà Nẵng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

 
(210) 4-2016-11074 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 7.1.6; 7.1.5; 7.1.24; A7.1.12 

(591) Đỏ, trắng 

(731) Công ty TNHH đầu tư - xây 
dựng - thương mại Hợp Phát  
(VN) 
36 Lý Long Tường, Mỹ Quang, Phú Mỹ 

Hưng, phường Tân Phong, quận 7, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản cụ thể là: đại lý bất động sản, môi giới bất động sản, cho 

thuê bất động sản, định giá bất động sản, quản lý bất động sản. 
 

 
(210) 4-2016-11075 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Hợp Khiển Phát  
(VN) 
Số nhà 3/39, ngõ 468, phố Ngô Thì 

Nhậm, tổ 33, phường Trần Lãm, thành 

phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước gia đình. 
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(210) 4-2016-11076 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.5.1; A5.5.20; A5.3.13; 4.5.1; 4.5.2 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Mạnh 
Nguyễn  (VN) 
492 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị để xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị y tế dùng cho tập luyện thân 

thể; đai nịt bụng; đệm sưởi ấm vận hành bằng điện cho mục đích y tế; ghế bành cho mục 
đích y tế hoặc nha khoa. 

 
 

(210) 4-2016-11077 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 2.7.13 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Mạnh 
Nguyễn   (VN) 
492 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị để xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị y tế dùng cho tập luyện thân 

thể; đai nịt bụng; đệm sưởi ấm vận hành bằng điện cho mục đích y tế; ghế bành cho mục 
đích y tế hoặc nha khoa. 

 
 

(210) 4-2016-11078 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ Mạnh 
Nguyễn   (VN) 
492 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị để xoa bóp; thiết bị rung xoa bóp; thiết bị y tế dùng cho tập luyện thân 

thể; đai nịt bụng; đệm sưởi ấm vận hành bằng điện cho mục đích y tế; ghế bành cho mục 
đích y tế hoặc nha khoa. 
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(210) 4-2016-11079 (220) 21.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 1.15.23; A2.1.16; 

A2.3.16; A12.1.9 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại dịch vụ Mạnh 
Nguyễn   (VN) 
492 Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 20: Ghế ngồi; ghế bành (ghế có tay dựa); ghế để chân (ghế gác chân); ghế trường 

kỷ; bàn; giường (giường ngủ). 
 

 
(210) 4-2016-11080 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 2.9.4 

(591) Trắng, xanh lá, xanh dương, nâu 

(731) Công ty cổ phần Nhà máy 
Thiết bị y học và Vật liệu sinh 
học  (VN) 
Lô I-4b-2.1, đường N3, khu Công Nghệ 

Cao, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị y tế, thủy tinh thể nhân tạo.  

 

Nhóm 35: Mua bán: thiết bị y tế, thủy tinh thể nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2016-11082 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 1.15.23; 14.1.13 

(591) Đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh dịch vụ Đại Cát  (VN) 
36/129 Lê Thị Hồng, phường 17, quận 

Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Băng dính (băng keo dùnng cho văn phòng hoặc gia đình).  
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(210) 4-2016-11083 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.6; 1.15.15; 3.1.16; 26.1.2; 5.3.20 
(591) Xanh dương, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ẩm thực 
Lucas Việt Nam  (VN) 
Số 5, ngõ 455, đường Ngọc Hồi, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Đồ uống trên cơ sở sữa trứng và/hoặc kem sữa, không chứa cồn; nước sữa lên 
men; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa chua; sữa đậu nành. 

 

 
(210) 4-2016-11084 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Bùi Thị Loan  (VN) 
Phòng 446 - HH4 A chung cư Linh Đàm, 
khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng 
Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; khăn quàng cổ (trang phục); găng tay (trang 
phục); thắt lưng (trang phục). 

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
khăn quàng cổ (trang phục), găng tay (trang phục), thắt lưng (trang phục). 

 

 
(210) 4-2016-11085 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 4.5.1; 5.3.16 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Lâm  (VN) 
Thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mật ong, trà, tinh dầu.  

 

 
(210) 4-2016-11086 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH ADC  (VN) 
101 Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm dùng cho người; chế phẩm dược; thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); 
chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế; đồ uống y tế. 
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Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo); trà; đồ uống trên cơ sở trà. 
 

 
(210) 4-2016-11087 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.3.1; A26.3.5 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tin học HCM 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 42, ngách 141/150, phố Giáp Nhị, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh thực phẩm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-11088 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tin học HCM 
Việt Nam  (VN) 
Số nhà 42, ngách 141/150, phố Giáp Nhị, 

phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh thực phẩm. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-11089 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; 26.3.23 

(591) Xanh lam, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư TCT  (VN) 
197B1 Thành Thái, phường 14, quận 10, 

thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gạch xây dựng; gạch men; gạch ốp lát.  

 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu lây dựng như: gạch xây dựng, gạch men, gạch ốp lát, sắt thép, 

đất cát. 
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(210) 4-2016-11090 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.8 (540) 

 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Ngọc Bảo Hân  (VN) 
B461 Bis Đông Hưng Thuận 02 - Khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  

 
 

(210) 4-2016-11092 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.21; 3.7.19; 2.9.4 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế THP  
(VN) 
541/36 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa cô đặc dạng viên nén. 

 
 

(210) 4-2016-11093 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Đoàn Ngọc Lân  (VN) 
Nhà 33, ngách 189/43, tổ 24, đường 
Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị, vật dụng bắt muỗi.  

 
 

(210) 4-2016-11094 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
571-850 Japan 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt chạy bằng điện dùng cho mục đích gia đình, bộ phận và linh kiện của 

chúng.  
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(210) 4-2016-11097 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược thảo 
Hoàng Thành   (VN) 
Số 2B, tổ 37, khu tập thể đối ngoại, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược liệu, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-11098 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược thảo 
Hoàng Thành   (VN) 
Số 2B, tổ 37, khu tập thể đối ngoại, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược liệu, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-11099 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Bùi Thanh Giang  (VN) 
22/16B Phạm Văn Chiêu, phường 13, 

quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, trà sữa; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng 

thực hiện); dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống mang đi được (do nhà hàng thực hiện); 

quầy bán thức ăn và đồ uống; nhà hàng ăn uống. 
 

 
(210) 4-2016-11100 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
công nghiệp xây lắp 3  (VN) 
Tổ 4, phường Phố Cò, thành phố Sông 

Công, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa. 
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(210) 4-2016-11101 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; A25.1.10; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Gà Rừng  (VN) 
42 Trần Phú, phường 4, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xăm hình nghệ thuật.  
 

 
(210) 4-2016-11102 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phương  (VN) 
Thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn vecni, sơn gỗ, sơn dầu, sơn dung môi, màu keo.  
 

 
(210) 4-2016-11103 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.1; A26.3.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thiết 
bị trao đổi nhiệt Gia Thịnh  
(VN) 
189 Gò Dưa, phường Tam Bình, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí; thiết bị làm lạnh không khí; thiết bị làm nóng 
không khí; hệ thống và thiết bị làm lạnh; bộ trao đổi nhiệt [không là bộ phận của máy 
móc]; thiết bị thu hồi nhiệt.  

 

 
(210) 4-2016-11104 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.6; A26.11.8; 3.1.16 
(591) Vàng, đồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Dương 
Anh Minh  (VN) 
229/6 đường Tây Thạnh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2016-11105 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.3.1 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Dương 
Anh Minh  (VN) 
229/6 đường Tây Thạnh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 22: Dây bện bằng sợi nhân tạo.  
 

(210) 4-2016-11106 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.1; 3.7.16 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Dương 
Anh Minh  (VN) 
229/6 đường Tây Thạnh, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 22: Dây bện bằng sợi nhân tạo.  
 

 
(210) 4-2016-11107 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 26.4.4; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần vật tư - TKV  

(VN) 
Số 42, Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm 
Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu mazut; dầu diesel; mỡ công nghiệp; xăng; ga.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: xăng, dầu diesel, dầu 
mazut, dầu nhờn, ga, khí hóa lỏng, than, hóa chất như nguyên liệu tổng hợp dùng để hấp 
thu dầu, chất phụ gia hoá học cho dầu, chất phụ gia làm sạch cho xăng [dầu], hóa chất tẩy 
trắng dầu mỡ, chất phụ gia hoá học dùng cho dầu, tác nhân phân tán dầu, hoá chất tách 
dầu, máy móc, thiết bị và phụ tùng phục vụ khai thác khoáng sản như ôtô, máy xúc, máy 
gạt, cần cẩu, tàu thủy, xà lan; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quảng cáo bất 
động sản; đấu giá bất động sản.   
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Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho 
thuê văn phòng; dịch vụ môi giới tiến hành các thủ tục hải quan.     

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; bốc xếp 
hàng hóa.    

 

Nhóm 40: Chế biến và tái sinh dầu nhờn; gia công các sản phẩm cơ khí.  
 

 
(210) 4-2016-11108 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.3.1; 26.4.9; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần vật tư - TKV  

(VN) 
Số 42, Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm 
Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 
Ninh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn; dầu mazut; dầu diesel; mỡ công nghiệp; xăng; ga.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo các sản phẩm: xăng, dầu diesel, dầu 
mazut, dầu nhờn, ga, khí hóa lỏng, than, hóa chất như nguyên liệu tổng hợp dùng để hấp 
thu dầu, chất phụ gia hoá học cho dầu, chất phụ gia làm sạch cho xăng [dầu], hóa chất tẩy 
trắng dầu mỡ, chất phụ gia hoá học dùng cho dầu, tác nhân phân tán dầu, hoá chất tách 
dầu, máy móc, thiết bị và phụ tùng phục vụ khai thác khoáng sản như ôtô, máy xúc, máy 
gạt, cần cẩu, tàu thủy, xà lan; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; quảng cáo bất 
động sản; đấu giá bất động sản.   

 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản; dịch vụ cho 
thuê văn phòng; dịch vụ môi giới tiến hành các thủ tục hải quan.     

 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; vận tải hàng hóa bằng đường bộ; bốc xếp 
hàng hóa.   

 

Nhóm 40: Chế biến và tái sinh dầu nhờn; gia công các sản phẩm cơ khí.  
 

 
(210) 4-2016-11109 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1 
(591) Trắng, xanh lá, nâu vàng, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế UMEKEN 
Việt Nam  (VN) 
Số 206 đường Lý Long Tường, khu Mỹ 
Kim 3 - Cn4, Khu phố 4, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; trâm gài đầu (đồ trang sức, đồ kim hoàn); vòng đeo tay (đồ trang 
sức, đồ kim hoàn); chuỗi hạt (đồ trang sức, đồ kim hoàn).  

 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (vòng đeo tay, dây chuyền, đồng hồ) 
đại lý thông tin thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn 
đặt hàng.  

 

 
(210) 4-2016-11110 (220) 22.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 24.15.21; 26.3.23 
(591) Trắng, nâu, đen, cà phê 

(540) 

  

(731) Võ Xuân Vũ Lộc  (VN) 
28A Tống Văn Hiên, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày thể thao; dép; giầy tập thể dục; giầy cao su; giầy ống ngắn.  
 

Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm (quần áo, giày dép); đại lý thông tin 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng, xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng.   

 

 
(210) 4-2016-11111 (220) 22.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; A20.1.9 
(591) Nâu, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Hà Duy Khánh   (VN) 
Thôn Lê Xá, xã Mai Lâm, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; chất pha loãng sơn; phụ gia cho sơn dùng trong ngành xây dựng; chất 
dùng làm lớp sơn lót dùng trong ngành xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-11112 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Hương   (VN) 
Khối phố Long Xuyên 2, thị trấn Nam 
Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 
Nam  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2016-11113 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thân Thị Liên  
(VN) 
Tổ 2B, thôn Quý Thạnh, xã Bình Quý, 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 29: Chả thịt heo, chả thịt bò.  

 

 
(210) 4-2016-11114 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH hỗ trợ phát 
triển công nghệ PATON  (VN) 
Số 70, đường Nguyễn Trường Té, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm của người khác; tư vấn tổ chức kinh 

doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; quản lý tư liệu bằng máy tính; 
nghiên cứu thị trường.  

 
Nhóm 41: Tổ chức hội thảo; sắp xếp hội thảo; điều khiển hội thảo; dịch thuật; tạo ra tài 
liệu xuất bản điện tử; dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo.  

 
Nhóm 42: Tạo lập trang web cho người khác; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế đồ họa nghệ 
thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp.  

 
Nhóm 45: Tư vấn về sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu 
pháp luật; dịch vụ tư vấn li-xăng phần mềm máy tinh; dịch vụ tư vấn li-xăng sở hữu trí 
tuệ; dịch vụ tư vấn đăng ký tên miền.  

 

 
(210) 4-2016-11115 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18 (540) 

 

(731) Công ty TNHH hỗ trợ phát 
triển công nghệ PATON  (VN) 
Số 70, đường Nguyễn Trường Té, 
phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Tạo lập trang web cho người khác; dịch vụ thiết kế bao bì; thiết kế đồ họa nghệ 

thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người khác]; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công 
nghiệp.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-11116 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; A26.4.18 
(591) Xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại Bếp Xinh  
(VN) 
35 Lô D, đường số 6, khu phố 3, khu dân 
cư Nam Hùng Vương, phường An Lạc, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng, quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2016-11117 (220) 22.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.5; A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 (540) 

  

(731) Lương Thế Cương  (VN) 
Thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 29: Tỏi đen. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại sản phẩm tỏi đen; trưng bày, quảng cáo và giới thiệu sản 
phẩm tỏi đen; đại lý ký gửi sản phẩm tỏi đen.  

 
 

(210) 4-2016-11118 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.23; 26.1.1; A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Lương Ngọc Dư  (VN) 
B11, khu phố 4, phường Bình An, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi chưa chế biến; hoa tươi.  
 
 

(210) 4-2016-11119 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.3; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh, xám trắng, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Tới 
Bến   (VN) 
97 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (do nhà hàng thực hiện), 
quán ăn uống.  

 
 

(210) 4-2016-11120 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.17.5; A24.17.9; A26.4.24 (540) 

  

(731) Phùng Nguyễn Duy Anh  (VN) 
134/109/90 Lý Chính Thắng, phường 7, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, tất (vớ). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, tất (vớ). 
 
 

(210) 4-2016-11121 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.7; A5.5.20; A25.7.6; A5.5.21 
(591) Hồng, trắng, xám đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Thắng  (VN) 
TDP 7, phường Tân Hòa, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, quán ăn uống.  
 
 

(210) 4-2016-11122 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1; 26.15.15; 26.4.9 
(591) Xanh dương, trắng, đen, xám trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thái Thông  (VN) 
ấp Khương Ninh, xã Long Bình, huyện 
Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ phòng chụp ảnh; dịch vụ chụp ảnh, quay phim; dịch vụ cho thuê máy 
quay, máy ảnh.  

 

 
(210) 4-2016-11123 (220) 22.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16 
(591) Vàng, đồng, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Duy  (VN) 
349 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1947 

(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ). 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ gỗ, hàng trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ), hàng thủ 
công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, quà tặng.  

 
Nhóm 37: Thi công trang trí nội thất.  

 
Nhóm 40: Gia công gỗ, hàng trang trí nội thất. 

 
Nhóm 42: Thiết kế nội thất.  

 

 
(210) 4-2016-11124 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.1; 5.5.16; A5.5.21; A2.3.16; 2.3.8 
(591) Đen, hồng, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chăm sóc sức 
khỏe Sen Hồng   (VN) 
105 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông 
Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp (spa).  

 

 
(210) 4-2016-11126 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Xanh tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Phan 
Trung  (VN) 
388C4 Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường 
An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vòi tắm hoa sen, máy nước nóng năng lượng mặt trời. 

 

 
(210) 4-2016-11127 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
quảng cáo Đệ Nhất Nhất  (VN) 
50 Bình Thới, phường 14, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-11128 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.12; 26.1.1; 26.4.4 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Du Lịch Tự Do  (VN) 
90- 92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách, đặt chỗ và giữ 
chỗ cho các chuyến đi, đại lý vé máy bay.  

 

 
(210) 4-2016-11129 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 15.7.1; 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 
nghệ Phúc Đạt  (VN) 
43G Nguyễn Trọng Trí, khu phố 1, 
phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện, vật tư ngành giày, máy may công nghiệp, 
bao bì các loại.  

 

 
(210) 4-2016-11130 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 15.7.1; 1.5.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cơ sở Cửu 
Châu  (VN) 
284/18B/35 đường Tên Lửa, phường An 
Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị, linh kiện, vật tư ngành giày, máy may công nghiệp, 
bao bì các loại.  

 

 
(210) 4-2016-11131 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Pháp   (VN) 
Tầng 20, tòa nhà ICON 4, 243A Đê La 
Thành, phường Láng Thượng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1949 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuẩt thuốc, thuốc 
đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm, nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt: xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa, 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi, 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2016-11132 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.15.3; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-11133 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.15.3 
(591) Trắng, xám, xám nhạt 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED    (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District, Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế, chất ăn kiêng dùng 
trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.    

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1950 

(210) 4-2016-11134 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.6; 26.1.2; 4.5.14; 4.5.15; 13.1.6 
(591) Đen, trắng, xám, xám nhạt 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District. Samut Prakarn Province, 
Thailand  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11135 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) (531) 26.1.2; 26.1.6; 25.5.25; 5.7.11; 13.1.6; 

4.5.14; 4.5.15 
(591) Xanh, trắng, đỏ, xanh sẫm, tím, vàng, 

xám, vàng cam, xám, đen, nâu 
(731) MEGA LIFESCIENCES PUBLIC 

COMPANY LIMITED   (TH) 
384, Village No.4, 6 Alley, Pattana 3 
Road, Bangpoo Industrial Estate, Praeksa 
Subdistrict, Mueang Samut Prakarn 
District. Samut Prakarn Province, 
Thailand  

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược phẩm và thuốc dùng cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng 

trong y tế; thực phẩm bổ sung dinh dưỡng dùng trong y tế; thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng 
trong y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11136 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Việt Đức   (VN) 
Lô B10/D6, khu đô thị Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1951 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-11137 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.25; 26.13.1 
(591) Vàng, vàng cam, trắng, nâu, đen 
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-11138 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 

 
(210) 4-2016-11139 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.   

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 
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(210) 4-2016-11140 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11141 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh  (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11142 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; nước súc 
miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn và sát trùng dùng cho mục 
đích y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân có chứa thuốc dùng trong y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1953 

(210) 4-2016-11143 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Nhân Sinh   (VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc 

đông y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước 
súc miệng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, 
bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, vật tư y 
tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, nội soi và siêu 
âm, điện cực dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân liệt, mỹ phẩm: nước hoa, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén, tinh dầu, chất tẩy rửa 
lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, gia vị, sữa và các 
sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, dầu ăn thực vật, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu, thức ăn chăn nuôi cho gà, lợn, cá, tôm, con giống vật nuôi làm thuốc, cây 
giống dược liệu, con giống, cây giống, hạt giống, dược liệu tươi, trái cây tươi, rau tươi; 
quảng cáo và giới thiệu sản phẩm.  

 

 
(210) 4-2016-11144 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Nam Thành Long  (VN) 
14/1D ấp Trung Đông, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, phân phối băng tải, đai truyền cho băng tải, băng tải (máy móc).  

 

 
(210) 4-2016-11145 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 26.4.7 
(591) Ghi sáng, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Quốc tế Việt Nhật  (VN) 
Số nhà 20, ngõ 358/55/20 phố Bùi 
Xương Trạch, phường Khương Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1954 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-11146 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A25.3.3 

(591) Trắng, xanh dương 

(731) INTERCONTINENTAL GREAT 

BRANDS LLC  (US) 

100 Deforest Avenue. East Hanover, NJ 

07936, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không có dược chất, cụ thể bánh quy mặn, bánh quy ngọt, bánh quy 

giòn; bánh kẹo và các món tráng miệng đông lạnh; kem lạnh. 
 

 
(210) 4-2016-11147 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.3.5; 1.5.1; 24.9.1 (540) 

   

(731) Công ty TNHH ITBC Việt Nam  
(VN) 
Số 30D, phố Kim Mã Thượng, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 04: Than bánh; than viên (chất đốt, nhiên liệu); than củi [nhiên liệu]; than động vật, 

than thực vật [nhiên liệu]; than đá; than cốc. 
 

 
(210) 4-2016-11148 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH ITBC Việt Nam  
(VN) 
Số 30D, phố Kim Mã Thượng, phường 

Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 

Nội 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá 

điếu; tẩu thuốc lá. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1955 

(210) 4-2016-11149 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 
Generic   (VN) 
Số 62 Chiến Thắng, phường Văn Quán, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 
(210) 4-2016-11150 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.11.9; 25.5.2 
(731) Công ty TNHH AWOT GLOBAL 

LOGISTICS Việt Nam   (VN) 
Tầng 11, Pearl Plaza, số 561A, đường 
Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 39: Hậu cần vận tải; vận tải; vận tải bằng ô tô; đóng gói hàng hoá; kho hàng hoá; 
xếp hàng vào kho. 

 

 
(210) 4-2016-11151 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.4.11; A3.4.24; A26.11.8 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Phạm Thị Thu Hương  (VN) 
213/1 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, mũ, nón.  
 

 
(210) 4-2016-11152 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.3.1; 25.1.25 (540) 

  

(731) Phạm Thị Thu Hương  (VN) 
213/1 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, quần áo, giày dép, túi xách, ba lô, mũ, nón.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1956 

(210) 4-2016-11153 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đỏ đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần PNP Việt Nam  
(VN) 
Số 8, ngõ 1, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lí kinh doanh; quản lí giao dịch; hoạt động văn phòng.  
 

 
(210) 4-2016-11154 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.2; A24.15.7; 26.3.23 (540) 

  

(731) Tạ Thiên Ân  (VN) 
K18/25 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ 
An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê, cà phê, cà phê chưa rang, đồ uống cà phê có sữa.  
 

 
(210) 4-2016-11155 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; A15.7.2; 5.7.10; 26.7.5; A1.1.10 
(591) Vàng nhạt, nhủ đồng, đỏ, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ Sở chế Biến Thực Phẩm 
Hương Nhiên   (VN) 
Thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh 
Hải, tỉnh Ninh Thuận  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu nho, rượu vang.  
 

Nhóm 35: Mua bán, rượu nho, rượu vang, mật nho, nước ép từ trái cây.  
 

(210) 4-2016-11156 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Minh Kỳ   (VN) 
1-3 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chi Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1957 

(210) 4-2016-11157 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.14; 3.9.1; A3.9.24 

(591) Trắng, xanh lam, xanh lục, hồng, vàng, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lặn HOLIDAY  
(VN) 
54 Tô Hiệu, phường Vĩnh Nguyên, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí (như lặn dưới biển, đi bộ dưới nước) ), cho thuê bộ 

dụng cụ lặn trần (kính bảo hộ, chân chèo, bình dưỡng khí).  
 

 
(210) 4-2016-11158 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 6.1.2; 3.7.16; A3.7.24 

(591) Trắng, xanh, vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Yến Sào Yến 
Linh  (VN) 
207/3 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào, tổ yến.  

 
Nhóm 35: Mua bán tổ yến, yến sào.  

 

 
(210) 4-2016-11161 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.10; A5.1.8; A26.11.8; A5.1.16; 

26.1.1 

(591) Xanh lá đậm, trắng 
(731) Công ty TNHH Ngân Anh  (VN) 

Số 378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích sinh trưởng cây trồng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1958 

(210) 4-2016-11162 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.7.10; A5.1.8; A5.1.16; 26.1.1 

(591) Xanh lá đậm, trắng 

(731) Công ty TNHH Ngân Anh  (VN) 
Số 378/4 Điện Biên Phủ, phường 11, 

quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; chất kích thích sinh trưởng cây trồng.  
 

 
(210) 4-2016-11163 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh xuất nhập khẩu bánh 
kẹo Bảo Hưng  (VN) 
Lô đất diện tích 1.238, 4m 2, thôn La 

Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gấc; sô cô la; ca cao; mứt kẹo.  
 

 
(210) 4-2016-11164 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 
doanh xuất nhập khẩu bánh 
kẹo Bảo Hưng  (VN) 
Lô đất diện tích 1.238, 4m 2, thôn La 

Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 

tỉnh Thái Bình  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 

LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh gấc; sô cô la; ca cao; mứt kẹo.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1959 

(210) 4-2016-11165 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh xuất nhập khẩu bánh 
kẹo Bảo Hưng  (VN) 
Lô đất diện tích 1.238, 4m 2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, bánh gấc; sô cô la; ca cao; mứt kẹo.  

 

 
(210) 4-2016-11169 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.8; A3.1.24; 1.15.21; 26.1.6 
(591) Tím, đen, trắng, xám, nâu 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Doctor 

Care Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngách 23, ngõ 97, đường Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 16: Giấy lau mặt; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy 

dùng để tẩy trang; khăn tay bỏ túi bằng giấy.  
 

 
(210) 4-2016-11170 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.2.7; A3.2.24; 26.2.7; 26.4.2 
(591) Xanh nhạt, xanh, xám, đen, nâu, vàng, 

trắng 
(731) Công ty TNHH Quốc Tế DOCTOR 

CARE Việt Nam  (VN) 
Số 1, ngách 23, ngõ 97, đường Đức 
Giang, phường Đức Giang, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 16: Giấy lau mặt; khăn ăn bằng giấy; khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn giấy 

dùng để tẩy trang; khăn tay bỏ túi bằng giấy.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1960 

(210) 4-2016-11171 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

cần giờ (CAGIPHARM)  (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 
Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-11172 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

cần giờ (CAGIPHARM)  (VN) 
Lầu 2, khu 2F-C1, tòa nhà Mirae 
Business Center, 268 Tô Hiến Thành, 
phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-11173 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 2.9.1 
(591) Xám đen, xanh ngọc 
(731) Nguyễn Vỹ Hoàng  (VN) 

12A Trần Hữu Trang, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê. 
 

 
(210) 4-2016-11174 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Trần Ngọc Sĩ   (VN) 
4. 18B C/C Tân Sơn Nhì, Trương Công 
Định, phường 14, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1961 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình. 
 

 
(210) 4-2016-11175 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Trần Ngọc Sĩ  (VN) 
4.18B C/C Tân Sơn Nhì, Trương Công 

Định, phường 14, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phẫu thuật thẩm mỹ; phẫu thuật tạo hình.  
 

 
(210) 4-2016-11176 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 5.5.19; A5.5.21 

(731) Công ty cổ phần dược mỹ 
phẩm Tuyết Quỳnh  (VN) 
Số 60, ngõ 43 , phố Trung Kính, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 

Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 

(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm các loại: kem dưỡng da, kem bôi da, kem trị nám, kem trị 

mụn, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem tẩy da chết, tinh dầu. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa), 

dịch vụ tắm hơi, tắm nóng. 
 

 
(210) 4-2016-11178 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 14.3.21 

(591) Đen, trắng, đỏ gạch, cam 

(731) CHONG, MIN SOO  (KR) 

405-1803 Xi 4-danji Apt., 45, Wicity 4-

ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-

do, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời, dịch vụ nhà hàng. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1962 

(210) 4-2016-11179 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.1; A3.9.2; A3.9.24 
(731) QUANZHOU HUANGSHENGDA 

AUTO PARTS INDUSTRY AND 
TRADE CO., LTD.  (CN) 
Auto Parts Base, Xiamei Riverside, 
Nan'an City, Fujian Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 12: Trục của xe cộ; xích truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; khớp 
truyền động bánh răng cho phương tiện giao thông trên bộ; cơ cấu ghép nối cho phương 
tiện giao thông trên bộ; trục truyền động cho phương tiện giao thông trên bộ; khung gầm 
xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-11180 (220) 22.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 3.5.19; 3.5.7;  
(591) Đen, trắng, vàng, nâu, đỏ, xanh lam, 

vàng, cam, hồng 

(540) 

  

(731) Đào Hữu Quý  (VN) 
Xóm 3, thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, 
huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán rượu. 
 
 

(210) 4-2016-11181 (220) 22.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.11; A7.1.11; 7.1.24; 7.1.5 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH A Tín Thất  (VN) 
5/45 Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận 
Hải An, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: bánh, kẹo, rượu, bia, sữa. 
 
 

(210) 4-2016-11182 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.17; A26.11.8 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Wei Chuang  (VN) 
5/28B, khu phố Bình Đức 2, phường Bình 
Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1963 

(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh; thiết bị làm lạnh nước; tủ bày hàng đông lạnh; tủ ướp lạnh; thiết bị và 
máy làm đá lạnh; thiết bị và máy móc để làm sạch nước. 

 

 
(210) 4-2016-11183 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.1; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại thời trang Gia 
Minh  (VN) 
Số 141, đường số 49, phường Tân Tạo, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, quần áo lót, quần áo bơi, mũ, bít tất, quần áo trẻ em. 
 

 
(210) 4-2016-11184 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.16; 3.7.21; 26.1.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) Hộ kinh doanh Thanh Trúc 2  

(VN) 
93/114/18/7 Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 
3, khu 9, phường Phú Hòa, thành phố 
Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho chim. 
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn cho chim.  
 

 
(210) 4-2016-11185 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Xanh dương đậm 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xuất nhập khẩu Thái Thành 
Nhân  (VN) 
E7/211A, quốc lộ 50, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1964 

(511)   Nhóm 01: Keo dán gỗ. 

 

Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại; bánh xe bằng kim loại dùng cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp 

bằng kim loại cho đồ đạc; phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho giường; phụ kiện lắp ráp 

cửa ra vào bằng kim loại; phụ kiện lắp ráp cửa sổ bằng kim loại; chốt cửa bằng kim loại; 

tay nắm cửa bằng kim loại; thanh ray bằng kim loại. 

 

Nhóm 09: Tủ điện; máy biến áp [điện]; thiết bị đo điện; thiết bị thử nghiệm điện; thiết bị 

đóng cắt điện. 

 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn led (thiết bị chiếu sáng); đèn trần; đèn tường; đèn để bàn; 

đèn đứng. 

 

Nhóm 19: Kính cường lực dùng trong xây dựng; đá hoa cương; ván sàn gỗ; cửa gỗ; ván 

MFC; ván phủ melamine; ván phủ acrylie; ván phủ veneer; ván dăm (okal); ván phủ màng 

chống nước; ván tổ ong (ván có cấu trúc bên trong dạng tổ ong); tấm ván dán PU (tấm ván 

làm bằng gỗ, phủ sơn polyurethane); len tường bằng gỗ; nẹp nhựa trang trí dùng trong xây 

dựng; lớp ốp, không bằng kim loại dùng cho công trình xây dựng. 
 

 
(210) 4-2016-11187 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.5.1; A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ điện Kim Mỹ  (VN) 
Số 119 Trần Trọng Cung, phường Tân 

Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, nhẫn, lắc tay, dây chuyền, bông tai.  
 

 
(210) 4-2016-11188 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Vũ Minh  (VN) 
42 Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, 

quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng. 

 

Nhóm 21: Bàn chải đánh răng. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1965 

(210) 4-2016-11189 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.13; A5.3.15; 26.1.1; A26.1.18 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối 
(731) Công ty TNHH quốc tế Tâm 

Thái Việt Nam  (VN) 
Số 258, đường Phú Xá, tổ 11, phường 
Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh 
Thái Nguyên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IPCOM Việt Nam 

(IPCOM CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè). 
 

 
(210) 4-2016-11190 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) SEOUL BROADCASTING SYSTEM 

CO., LTD.  (KR) 
161, Mokdongseo-ro, Yangcheon-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình trò chơi máy tính có thể tải xuống được; phần mềm trò chơi máy 

tính; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại di động, phần mềm trò chơi điện 
tử dành cho các thiết bị điện tử cầm tay; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; tệp tin video 
có thể tải về được; thiết bị ghi âm có tính năng nghe nhạc; tệp tin âm nhạc kỹ thuật số có 
thể tải về từ mạng internet; phim hoạt hình, phim điện ảnh. 

 

 
(210) 4-2016-11191 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) SEOUL BROADCASTING SYSTEM 

CO., LTD.  (KR) 
161, Mokdongseo-ro, Yangcheon-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 41: Phát hành phim hoạt hình; sản xuất và phát hành phim hoạt hình truyền hình 
dài tập; sản xuất phim hoạt hình; sản xuất, giới thiệu và phát hành phim hoạt hình; dịch vụ 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến không tải xuống được; dịch vụ xuất bản tạp chí 
trên mạng internet; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; dịch vụ cung 
cấp trò chơi điện tử từ các mạng lưới viễn thông toàn cầu; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính hoặc mạng điện thoại di động; dịch vụ phát hành phần mềm trò 
chơi. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1966 

(210) 4-2016-11192 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) DOLE ASIA HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
10 Marina Blvd., #34-03, Tower 2 
Marina Bay Financial Centre Singapore, 
Singapore 018983 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây, rau, hạt và quả hạch được bảo quản và chế biến (đóng hộp, đóng chai, 

đóng bình, đông lạnh, sấy khô), không bao gồm sôcôla, cà phê, nấm và bột nấm đã được 
chế biến; sản phẩm sữa, không bao gồm đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-11193 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) DOLE ASIA HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
10 Marina Blvd., #34-03, Tower 2 
Marina Bay Financial Centre Singapore, 
Singapore 018983 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Hạt ngũ cốc đã qua chế biến và thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở hạt ngũ cốc; 

bánh kẹo đông lạnh.  
 

 
(210) 4-2016-11194 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) DOLE ASIA HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
10 Marina Blvd., #34-03, Tower 2 
Marina Bay Financial Centre Singapore, 
Singapore 018983 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi và rau tươi; hạt ngũ cốc, hạt và quả hạch chưa chế biến làm thức 

ăn cho người (không bao gồm hạt ca cao, sôcôla chưa chế biến và hạt cà phê chưa chế 
biến).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1967 

(210) 4-2016-11195 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) DOLE ASIA HOLDINGS PTE. LTD.  

(SG) 
10 Marina Blvd., #34-03, Tower 2 
Marina Bay Financial Centre Singapore, 
Singapore 018983 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH dịch vụ sở hữu trí tuệ 
DREWMARKS (DREWMARKS CO 
.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép dứa; nước ép trên cơ sở dứa và đồ uống có chứa nước ép dứa.  
 

 
(210) 4-2016-11196 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Cam (540) 

 

(731) Phạm Văn Sơn  (VN) 
C4 KDC Thới An, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cưa xích, máy cắt cỏ, máy cầy, máy phát điện, máy bơm nước, máy xịt 
côn trùng.  

 

Nhóm 08: Dao cắt cỏ, dao phát cỏ, cưa, kéo (dụng cụ nhà nông cầm tay).  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy cưa xích, máy cắt cỏ, máy cầy, máy phát điện, máy bơm nước, 
máy xịt côn trùng.  

 
 

(210) 4-2016-11197 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.3.1 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Sơn   (VN) 
C4 KDC Thới An, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy cưa xích, máy cắt cỏ, máy cầy, máy phát điện, máy đầm cốc, máy đầm 
bàn, máy bơm nước.  

 
 

(210) 4-2016-11198 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Doanh nghiệp tư nhân 

Nguyễn Văn Ru Bi  (VN) 
Tổ 24, ấp Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh 
Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

(540) 

  
(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1968 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ.  
 

 
(210) 4-2016-11199 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
Nguyễn Văn Ru Bi   (VN) 
Tổ 24, ấp Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh 

Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn dầu; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ.  
 

 
(210) 4-2016-11200 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
Nguyễn Văn Ru Bi   (VN) 
Tổ 24, ấp Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh 

Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước, sơn dầu, sơn lót, sơn phủ, sơn chống gỉ.  
 

 
(210) 4-2016-11201 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
Nguyễn Văn Ru Bi  (VN) 
Tổ 24, ấp Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh 

Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn nước; sơn dầu; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1969 

(210) 4-2016-11202 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
Nguyễn Văn Ru Bi  (VN) 
Tổ 24, ấp Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh 

Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn nước; sơn dầu; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ.  
 

 
(210) 4-2016-11203 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
Nguyễn Văn Ru Bi  (VN) 
Tổ 24, ấp Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh 

Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên 

Giang   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 

(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn nước; sơn dầu; sơn lót; sơn phủ; sơn chống gỉ.  
 

 
(210) 4-2016-11205 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.11.8 

(591) Đỏ, đen. 

(731) SHENZHEN CREATE CENTURY 

MACHINERY CO., LTD.   (CN) 

Block A, No. 508, Donghuan Road, 

Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen 

City, Guangdong Province, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; máy tiện [máy công cụ]; máy phay; rô bốt [máy móc]; máy gia 

công kim loại; máy sản xuất thủy tinh.  
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(210) 4-2016-11206 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Nông Trung Dũng  (VN) 

Số 42, ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; ống bằng kim loại; ống 

dẫn bằng kim loại; vật liệu gia lực bằng kim loại cho ống dẫn; vòng đai kim loại để kết 
nối ống dẫn; vật liệu xây dựng bằng kim loại.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu, dịch vụ quảng cáo, dịch vụ mua bán các sản 
phẩm gồm: van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy], ống bằng kim loại, ống 
dẫn bằng kim loại, ống chia nhánh bằng kim loại cho hệ thống ống dẫn, vật liệu gia lực 
bằng kim loại cho ống dẫn, vòng đai kim loại để kết nối ống dẫn, vật liệu xây dựng bằng 
kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-11207 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 26.13.25; 22.1.21 
(731) OLYMPIA  (KR) 

Gwangmyung Bldg B05, 170, Simgok, 
Seo-gu, Incheon, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 15: Dây dùng cho nhạc cụ; dây đàn hạc, móng gảy dùng cho nhạc cụ dây; đàn ghi 

ta; dây đeo dùng cho đàn ghi ta; kẹp tăng tông dùng cho đàn ghi ta. 
 

 
(210) 4-2016-11208 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Việt Thái  (VN) 
49/11D Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như: kem tắm trắng da, kem rửa mặt; kem bôi mặt, sữa tắm; nước 

hoa, mặt nạ.  
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, tiếp thị, xuất nhập khẩu các sản phẩm như: kem tắm trắng 

da; kem rửa mặt, kem bôi mặt, sữa tắm, nước hoa, mặt nạ dưỡng da.   
 

 
(210) 4-2016-11209 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.9.1; 24.1.1 

(591) Xanh 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
xuất nhập khẩu Big Shop   (VN)
5/15 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-11210 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A17.2.2; 26.5.1 

(591) Đen, cam 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Miền Trung - 
Công ty CP (VN)  (VN) 
517 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, 

quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  
 

 
(210) 4-2016-11211 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.3; 26.4.7 

(591) Xanh đen, trắng, vàng, đồng, xám 

(731) Nguyễn Huy Phong  (VN) 
Mỹ Vĩnh, Long Khánh, thị xã Cai Lậy, 

tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 

VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 

JSC) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; 

dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2016-11212 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.15.1; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, da 

cam 

(540) 

  

(731) Nguyễn Quang Đạo  (VN) 
Thôn 4, xã Vân Đồn, huyện Đoan Hùng, 
tỉnh Phú Thọ  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về; chương trình máy vi tính [phần 
mềm có thể tải xuống được]; phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm máy vi tính đã được 
ghi; phần mềm máy tính [ghi sẵn].  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, xuất nhập khẩu, mua bán các sản 
phẩm gồm: phần mềm ứng dụng máy vi tính, có thể tải về, chương trình máy vi tính [phần 
mềm có thể tải xuống được], phần mềm trò chơi máy tính, phần mềm máy vi tính đã được 
ghi, phần mềm máy tính [ghi sẵn], văn phòng phẩm, thiết bị giảng dạy, sách, báo, tạp chí, 
ấn phẩm giáo dục.  

 

 
(210) 4-2016-11213 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 201532497 04.11.2015 AZ 

(531) 3.1.6; 24.9.1; A24.1.11; 26.1.2; 25.1.6 
(591) Đen, trắng, xám nhạt, xám đậm 
(731) CARRERAS LIMITED  (GB) 

Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá và diêm.  

 

 
(210) 4-2016-11214 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ACER INCORPORATED   (TW) 

7P.-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan 
Dist., Taipei City 10541, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 38: Viễn thông; các dịch vụ viễn thông và truyền thông; dịch vụ truy nhập viễn 
thông; dịch vụ truy nhập viễn thông và các trang web trên internet; dịch vụ cung cấp điện 
tử nhạc số bằng mạng viễn thông; dịch vụ tin nhắn, nhắn tin kỹ thuật số không dây; dịch 
vụ thư điện tử cho phép người sử dụng gửi và nhận tin nhắn thông qua mạng dữ liệu 
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không dây; dịch vụ nhắn tin môt chiều và hai chiều; dịch vụ gửi tin nhắn bằng đường 
truyền điện tử; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông điện tử và truy nhập vào mạng viễn 
thông điện tử, để truyền hoặc nhận nội dung âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện; 
dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông với các mạng viễn thông điện tử, để truyền hoặc nhận 
nội dung âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện; dịch vụ cung cấp sự truy nhập viễn 
thông vào trang web nhạc số trên internet; dịch vụ cung cấp sự truy nhập viễn thông vào 
các trang web MP3 trên internet; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông với internet hoặc cơ 
sở dữ liệu máy tính.  

 

Nhóm 42: Các cơ sở dữ liệu và các ứng dụng phần mềm cụ thể là thiết kế và phát triển cơ 
sở dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu máy tính, cung cấp dịch vụ sử dụng tạm thời phần mềm 
máy tính không thể tải xuống được để truyền, chia sẻ, nhận, tải, hiển thị và chuyển nội 
dung, văn bản, tác phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh, tác phẩm nghe-nhìn, tác phẩm văn 
học, dữ liệu, tập tin, tài liệu và các tác phẩm dạng điện tử; thiết kế đồ họa để biên tập các 
trang web trên internet; dịch vụ cung cấp trang web mô tả thông tin trên công nghệ máy 
tính và lập trình; dịch vụ cung cấp thông tin thông qua các trang web liên quan đến công 
nghệ máy tính và lập trình; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, xử lý các sự cố về phần cứng 
và phần mềm máy tính; các dịch vụ về máy tính, cụ thể là, dịch vụ nhà cung cấp máy chủ 
trên nền điện toán đám mây; dịch vụ cung cấp sử dụng tạm thời phần mềm điện toán đám 
mây không thể tải xuống được trực tuyến để sử dụng trong lưu trữ dữ liệu điện tử; phát 
triển phần mềm máy tính trong lĩnh vực ứng dụng trên điện thoại di động; nhà cung cấp 
dịch vụ ứng dụng, cụ thể là, máy chủ, quản lý, phát triển và duy trì các ứng dụng, phần 
mềm, và các trang web, trong các lĩnh vực năng suất cá nhân, truyền thông không dây, di 
động, truy nhập thông tin và quản lý dữ liệu từ xa để phát không dây nội dung đến máy 
tính cầm tay, máy tính xách tay và các thiết bị điện tử di động; dịch vụ máy tính, cụ thể 
là, tích hợp các môi trường điện toán dám mây công cộng và cá nhân; các dịch vụ tư vấn 
trong lĩnh vực điện toán đám mây; dịch vụ cung cấp các hệ thống máy tính ảo và các môi 
trường máy tính ảo thông qua điện toán đám mây; các dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong các 
lĩnh vực cấu trúc trung tâm dữ liệu, các giải pháp trên nền điện toán đám mây cá nhân và 
công cộng, và đánh giá và thực thi công nghệ internet và các dịch vụ; và các dịch vụ hỗ 
trợ kỹ thuật cụ thể là, các dịch vụ quản lý cơ sở hạ tầng tại chỗ và từ xa để theo dõi, quản 
trị và quản lý công nghệ thông tin điện toán đám mây công cộng và cá nhân và các hệ 
thống ứng dụng; dịch vụ cung cấp nền tảng phần mềm máy tính trên đó để xây dựng các 
ứng dụng và các dịch vụ điện toán đám mây.  

 

(210) 4-2016-11216 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18; 25.1.9; 25.1.25; 

A5.3.13; A25.1.10 
(591) Vàng, nâu đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trầm Hương Gia 
Bảo  (VN) 
169 đường số 11, phường Bình Hưng 
Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Kinh doanh tinh dầu trầm hương và các sản phẩm khác từ trầm hương; kinh 
doanh nhang các loại  
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(210) 4-2016-11217 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.11.1; 26.1.1; A24.15.11 
(591) Xanh da trời; xám; trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Lê Phú Văn 
Quán  (VN) 
Thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê 
Linh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; phá dỡ; chuẩn bị mặt bằng; lắp đặt hệ thống điện; lắp đặt hệ thống 

cấp thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí; lắp đặt hệ thống xây dựng khác. 
 

 
(210) 4-2016-11218 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.15.2; 26.11.3; 24.15.21; 26.1.1 
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ mạng lưới Thông 
Minh   (VN) 
5 Lô E1, khu định cư Tân Qui Đông-tổ 
2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; cung 

ứng và quản lý nguồn lao động; xúc tiến thương mại; tư vấn quản lý doanh nghiệp.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ môi giới và đại lý bảo hiểm.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông như: dịch vụ điện thoại, dịch vụ liên quan đến quản lý cuộc 
gọi, dịch vụ thư điện tử, dịch vụ truyền hình, dịch vụ điện báo, dịch vụ thông tin liên lạc 
mạng cáp quang.  

 

 
(210) 4-2016-11219 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) THE CHEMOURS COMPANY FC, 

LLC   (US) 
1007 Market Street, Wilmington, 
Delaware, 19899, USA  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học ở dạng chất làm lạnh, chất kết đông, chất nổ đẩy, dung môi, 

tác nhân thổi, chất lỏng làm sạch đặc biệt, khí điện tử và chất dập lửa.  
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(210) 4-2016-11220 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) DOUTOR COFFEE CO., LTD.   (JP) 

1-10-1, Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ ăn được; các sản phẩm sữa; sữa; thịt dùng làm thức ăn cho người 
[tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh]; thủy sản có thể ăn được ở dạng tươi, ướp lạnh hoặc đông 
lạnh (không còn sống); rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; thịt đã chế biến; rau và trái cây 
đã chế biến; sữa đậu nành [thay thế sữa].  

 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo cho người khác; quản lý, dàn xếp và phát hành thẻ khách 
hàng thân thiết; điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh; khuyến mại cho người khác; 
tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin bán hàng 
thương mại; đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ bán buôn cà phê; dịch vụ bán lẻ cà phê, chè, 
ca cao, bánh mứt kẹo, bánh ngọt, bánh sandwich, đồ uống không cồn, đồ uống trái cây và 
nước ép trái cây; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cà phê.  

 
 

(210) 4-2016-11221 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1 
(731) DOUTOR COFFEE CO., LTD.   (JP) 

1-10-1, Jinnan, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu và mỡ ăn được; các sản phẩm sữa; sữa; thịt dùng làm thức ăn cho người 
[tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh]; thủy sản có thể ăn được ở dạng tươi, ướp lạnh hoặc đông 
lạnh (không còn sống); rau đông lạnh; trái cây đông lạnh; thịt đã chế biến; rau và trái cây 
đã chế biến; sữa đậu nành [thay thế sữa].  

 

 
(210) 4-2016-11224 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.1; 26.1.1; 26.7.25; A5.3.13 
(591) Đen, trắng, cam, xám, vàng nhạt 
(731) Phạm Thị Mai Thương   (VN) 

Căn hộ số F1.S05, chung cư Carillon, số 
171 đường Hoàng Hoa Thám, phường 
13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1976 

(210) 4-2016-11234 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH TM - DV Trường 

Hưng  (VN) 
Số 40/1/13A, KP9, phường Tân Phong, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy lọc nước, thiết bị lọc nước, thiết bị làm nóng nước, thiết bị làm 
lạnh nước, thiết bị bay hơi, phụ kiện bồn tắm.  

 

 
(210) 4-2016-11235 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) (531) 5.7.24; A5.1.12 

(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, xám, xanh dương, 
xanh lam, tím nho 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hồng Hạnh - Thanh Thảo  (VN) 
Số 155, tổ 18, ấp Bình Thành, xã Bình 
Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre   

 

(511)   Nhóm 29: Thạch dừa; thạch trái cây các loại (dùng cho thực phẩm).  
 

 
(210) 4-2016-11236 (220) 22.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.24; A26.11.8; A5.1.12; 25.1.5 
(591) Xanh dương, trắng, vàng đỏ, tím nho 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hồng Hạnh - Thanh Thảo  (VN) 
Số 155, tổ 18, ấp Bình Thành, xã Bình 
Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 29: Thạch dừa; thạch trái cây.  
 
 

(210) 4-2016-11237 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hồng Hạnh - Thanh Thảo  (VN) 
Số 155, tổ 18, ấp Bình Thành, xã Bình 
Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Thạch dừa; thạch trái cây các loại (dùng cho thực phẩm). 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1977 

(210) 4-2016-11239 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.1; 3.1.16; 26.1.1 
(731) LEE BEN CAI   (CN) 

No.12, 11 Team, MinZu Village, Jiu 
Long Ling, Zhandong County, Hunan 
Province, P. R. China  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy đục, máy 
cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, máy bào, máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy 
sấy, máy cắt bê tông, máy cắt sắt, máy hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo 
cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt cỏ, kìm bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm ri vê (đinh tán), 
kìm nhọn, kìm bấm đầu dây (lai) điện thoại, vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm 
cộng lực, kìm cắt cáp, kìm mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, kìm que hàn điện, súng phun 
sơn, súng ghim đinh, súng xịt hơi, súng thổi nóng, dao dọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt 
kính, thước kéo cuộn, thước cặp đo rem, thước kéo, thước đo thăng bằng li vô, thước đo 
bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt kim loại, lưỡi cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt đá hoa 
cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao dọc giấy, lưỡi bào gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, 
khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục giác, thùng đựng cơ khí bằng nhựa, thùng đựng cơ khí 
bằng sắt, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt nhớt, dây của máy đầm rung nén bê tông, dây 
hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng cụ vặn ốc, bộ tuýp vặn ốc cảo 
(vam) ba chấu, cảo (vam) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng hồ đo, vít hơi dùng khí nén, 
tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan thép, mũi khoan bê tông, mũi 
khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa tay gạt, khóa tủ, khóa móc cửa, khóa dây bản 
lề cửa, bản lề sàn.  

 
 

(210) 4-2016-11240 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Sam Thái  (VN) 

348-350 Trần Phú, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe đạp và dụng cụ thể thao.  
 
 

(210) 4-2016-11241 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Hữu Túc  (VN) 

Số 4, chung cư 1370, đường Võ Văn 
Kiệt, phường 13, quận 5, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1978 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi hàng hóa cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy đục, máy 
cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, máy bào, máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy 
sấy, máy cắt bê tông, máy cắt sắt, máy hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo 
cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt cỏ, kìm bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm ri vê (đinh tán), 
kìm nhọn, kìm bấm đầu dây (lai) điện thoại, vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm 
cộng lực, kìm cắt cáp, kìm mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, kìm que hàn điện, súng phun 
sơn, súng ghim đinh, súng xịt hơi, súng thổi nóng, dao dọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt 
kính, thước kéo cuộn, thước cặp đo rem, thước kéo, thước đo thăng bằng li vô, thước đo 
bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt kim loại, lưỡi cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt đá hoa 
cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao dọc giấy, lưỡi bào gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, 
khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục giác, thùng đựng cơ khí bằng nhựa, thùng đựng cơ khí 
bằng sắt, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt nhớt, dây của máy đầm rung nén bê tông, dây 
hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng cụ vặn ốc, bộ tuýp vặn ốc cảo 
(vam) ba chấu, cảo (vam) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng hồ đo, vít hơi dùng khí nén, 
tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan thép, mũi khoan bê tông, mũi 
khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa tay gạt, khóa tủ, khóa móc cửa, khóa dây, 
chốt cửa, khóa vân tay, tay tủ bản lề cửa, bản lề sàn búa, kìm cua, kìm tuốt dây điện, dây 
điện, ống nhựa, máy phát điện, đèn pin, bóng đèn.   

 

 
(210) 4-2016-11242 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Phan Văn Thông   (VN) 
Số 14 ngõ 7 đường Hải Thượng Lãn 
Ông, khối 13, phường Hà Huy Tập, 
thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; thiết bị làm nóng nước; bếp từ; thiết bị làm sạch nước bằng 

khí ozone; thiết bị điều hòa không khí; ấm đun nước, dùng điện. 
 

 
(210) 4-2016-11243 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Đào Ngọc Hà   (VN) 
Số 6 tập thể Công ty Xây lắp 1, tổ 19, 
phường Đức Giang, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; sen vòi; 
hệ thống và thiết bị vệ sinh. 

 

 
(210) 4-2016-11244 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Lê Thanh Hoa   (VN) 
Số 6 ngách 143, ngõ 145, đường Nguyễn 
Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1979 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; tủ lạnh; nồi cơm 
điện; bếp từ.  

 

 
(210) 4-2016-11245 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tuấn   (VN) 
Đội 9, thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện 
Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bình lọc nước; bộ lọc nước; thiết bị điều hòa không khí; hệ 
thống điều hòa không khí. 

 

 
(210) 4-2016-11246 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.5.3; 2.5.1 
(591) Hồng, xanh lá cây, trắng, đen, vàng cam 
(731) A.K.KOH ENTERPRISE SDN.BHD.  (MY)

Plo 81, Jalan Cyber 5, Kawasan 
Perindustrian Senai III, 81400 Senai, 
Johor Darul Takzim, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
 

Nhóm 32: Nước yến (đồ uống không cồn). 
 

 
(210) 4-2016-11248 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.2; 5.13.4; A26.1.18 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
nông sản Việt Xanh   (VN) 
Chợ Dầu, xã Khánh Hòa, huyện Yên 
Khánh, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản: quả đóng hộp và trái cây đóng hộp.  
 

 
(210) 4-2016-11249 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.5.1 
(731) Diệp Tấn Huy   (VN) 

59 L2 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1980 

(511)   Nhóm 19: Gạch men; đá xây dựng; đá hoa cẩm thạch dùng trong xây dựng; gạch ốp lát 
(gạch ceramic); vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 

 
(210) 4-2016-11250 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ HMP Thiên 
Long   (VN) 
41 đuờng số 2, khu phố 27, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng, dầu gội, dầu xả tóc, sữa tắm, kem dưỡng thể, xà bông. 

 

 
(210) 4-2016-11251 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Xanh dương, xám 
(731) Công ty TNHH dịch vụ vận tải 

hàng hóa Nhanh Chóng  (VN) 
Lầu 11, Tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên 
Hoàng, phường Đa Kao, quận 1. thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa bằng đường biển, hàng không, dịch vụ giao 

nhận hàng hóa, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2016-11252 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Đỗ Khánh Duy  (VN) 

Khu 7, xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh 
Phú Thọ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục đào tạo, giải trí. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1981 

(210) 4-2016-11253 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.4.2; A5.3.13 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty CP thương mại và 

dược phẩm Bắc Việt   (VN) 
Phòng 202, tầng 2, tòa nhà Thông Tấn, 
phường Xuân phương, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh, quạt điện, nồi cơm điện, máy húl mùi, bếp ga, hệ thống lọc 

nước, sen vòi, bình nước nóng năng lượng mặt trời. 
 

 
(210) 4-2016-11255 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 19.7.1; 5.7.3; 4.3.3; 25.1.15 
(591) Trắng, xanh lá, vàng 
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bên Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2016-11256 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.15; 25.3.1; A25.7.7 
(591) Đen, vàng, xanh lá đậm, hồng 
(731) Tổng công ty cổ phần bia - 

rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bên Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1982 

(210) 4-2016-11257 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; 4.3.3; 5.7.3; A5.11.15; 25.1.15 

(591) Trắng, xanh lá, vàng, hồng 

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bên Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 

 
(210) 4-2016-11258 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.3.3; A19.3.4 
(591) Trắng, xanh lá, vàng 

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bên Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 

 
(210) 4-2016-11259 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 19.1.4; 4.3.3; A5.11.15; 5.7.3 

(591) Trắng, xanh lá, vàng 

(731) Tổng công ty cổ phần bia - 
rượu - nước giải khát Sài Gòn  
(VN) 
6 Hai Bà Trưng, phường Bên Nghé, quận 

1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1983 

(210) 4-2016-11260 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, vàng nhạt, ghi 

xám 
(731) Cơ sở Tiến Phát   (VN) 

Số 3, ấp 3, xã Nhựt Chánh, huyện Bến 
Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát (nước rửa chén).  

 
 

(210) 4-2016-11261 (220) 22.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.1.12; 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Dừa thực 

phẩm Bến Tre   (VN) 
477, ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 04: Than dừa dùng làm nhiên liệu. 
 

Nhóm 29: Dầu dừa dùng cho thực phẩm; cùi dừa nạo (cơm dừa).  
 

Nhóm 30: Kẹo dừa, mứt dừa. 
 

Nhóm 32: Nước dừa dùng để giải khát.  
 
 

(210) 4-2016-11262 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
vàng bạc đá quý Ngọc Thẫm 
Ba  (VN) 
309 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kim loại quý và các hợp kim của chúng, tượng được bọc bằng kim 
loại quý, đồ trang sức bằng kim loại quý (nhẫn, bông tai, vòng tay, dây chuyền, mê đay, 
lắc), đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công, vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1984 

(210) 4-2016-11263 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH kinh doanh 
vàng bạc đá quý Ngọc Thẫm 
Ba  (VN) 
309 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 

3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, kim loại quý và các hợp kim của chúng, tượng được bọc bằng kim 

loại quý, đồ trang sức bằng kim loại quý (nhẫn, bông tai, vòng tay, dây chuyền, mê đay, 

lắc), đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian.  

 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công, vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức, đồ kim hoàn.  
 

 
(210) 4-2016-11264 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.5.1; 26.5.2 

(591) Đen, trắng, xanh cô ban 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Quốc Trung - 
Minh Trung Long An  (VN) 
Lô O2A, đường số 2, khu công nghiệp 

Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã 

Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, nhựa acrylic (bán thành phẩm), nhựa tổng hợp (bán thành phẩm), 

nhựa dẻo (bán thành phẩm), ống mềm (không bằng kim loại), ống dẫn nước không bằng 

kim loại, ống nhựa cứng (không bằng kim loại) dùng trong xây dựng.  
 

 
(210) 4-2016-11267 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18 

(591) Xanh lơ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Thu Phương  (VN) 
22 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, 

quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Kiểm toán; dịch vụ kế toán; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lý nhân sự; 

dịch vụ sao chụp; xử lý văn bản; lập bản khai thuế. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1985 

(210) 4-2016-11268 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 21.1.25 
(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinametric  
(VN) 
63 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-11269 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25 
(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vinametric  
(VN) 
63 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn. 

 

 
(210) 4-2016-11270 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.1.1; 26.5.1; 3.7.17 
(591) Đen, xám, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
3S   (VN) 
Số nhà 22, ngõ 2, phố Trần Quý Kiên, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; cặp da; ví đựng tiền; túi thể thao; túi xách tay; vali.  
 

Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể dục; giầy; bít tất ngắn cổ; áo vét; áo sơ mi; cà vạt; thắt 
lưng (trang phục).  

 

 
(210) 4-2016-11271 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.15.21; 26.3.2; 26.3.23 
(591) Hồng tím, xanh lá đậm, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần AMIO  (VN) 
L14-08B Vincom Center, 72 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận1, thành 
phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1986 

(511)   Nhóm 42: Lập trình máy tính, thiết kế phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, 
dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính, chương trình máy vi tính, ghi sẵn, phần mềm máy 
tính [ghi sẵn] chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được] chương trình 
trò chơi trên máy vi tính.  

 

 
(210) 4-2016-11272 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.7.21; 26.1.2; 25.5.25; 

A5.11.23 
(591) Xanh dương, xanh lam, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm, vàng nhạt, vàng tươi, 
trắng, đỏ, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Nguyên Đăng Trung   (VN) 
19 Trần Bình Trọng, phường Lộc Phát, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 31: Quả bơ tươi; cây bơ giống.  
 

 
(210) 4-2016-11273 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triên và xây dựng Thành Đô  
(VN) 
Số 36 Hoàn Cầu, phường ô Chợ Dừa, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tư vấn, tổ chức điều hành kinh doanh; tổ chức sự kiện, hội 
chợ với mục đích thương mại; bán đấu giá, nghiên cứu kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Mua bán (kinh doanh) bất động sản sàn môi giới bất động sản quản lý bất động 
sản, cho thuê bất động sản; đầu tư vốn, phân tích tài chính. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, hoàn thiện, sửa chữa, lắp đặt các công trình dân dụng công 
nghiệp, sân bay, bến cảng, cầu đường, công trình văn hóa, thể thao, khu vui chơi giải trí 
khách sạn, khu resort, khu đô thị. 

 
Nhóm 39: Sắp xếp, tổ chức các cuộc đi chơi (du lịch) bằng tàu, thuyền, dịch vụ đặt chỗ 
(giữ chỗ) trước cho việc đi chơi (du lịch) bằng tàu, thuyền, dịch vụ vận chuyển bằng tàu 
thủy, dịch vụ hướng dẫn du lịch; vận chuyển, hành khách, dịch vụ lái xe, cho thuê xe, bãi 
đỗ xe; dịch vụ đại lý du lịch, sắp xếp các chuyến đi du lịch và thăm quan, dịch vụ đại lý 
săp xếp các chuyến đi. 

 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và các sự kiện xã hội liên quan đến văn 
hóa, các cuộc thi sắc đẹp, thời trang, giáo dục và thể thao, cung cấp tiện nghi vui chơi giải 
trí cho các câu lạc bộ (thể thao và sức khỏe) cung cấp dịch vụ thể dục thể hình, cung cấp 
các dịch vụ câu lạc bộ xã hội liên quan đến văn hoá, làm đẹp (mục đích giải trí), thời 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1987 

trang (mục đích giải trí) giáo dục và thể thao; sắp xếp và tiến hành các hội nghị hội thảo 
và triển lãm cho mục đích giải trí, thời trang (mục đích giải trí), làm đẹp (mục đích giải 
trí), giáo dục đào tạo, văn hoá và thể thao dịch vụ tư vấn và thông tin liên quan đến tất cả 
các dịch vụ nói trên; cung cấp các ấn phẩm điện tử trực tuyến [không tải xuống được], 
xuất bản các tạp chí (không dùng mục đích quảng cáo), cung cấp các ấn phẩm điện tử trực 
tuyến [không tải xuống được] liên quan đến du lịch lữ hành; thông tin liên quan đến giải 
trí, được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy tính hoặc internet. 

 
Nhóm 44: Cung cấp các dịch vụ tắm khoáng (spa), dịch vụ tắm khoáng (spa) chữa bệnh 
dịch vụ tắm hơi, dịch vụ tắm nắng và làm rám nắng cho da, dịch vụ mát xa, dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe liên quan đến mát xa trị liệu, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chăm sắc 
đẹp, dịch vụ chăm sóc tóc, dịch vụ chăm sóc móng chân móng tay, thẩm mỹ viện, tiệm 
cắt tóc dịch vụ cắm hoa ở cửa hàng hoa; dịch vụ làm giảm cân và hoặc tăng cân và hoặc 
kiểm soát cân nặng, dịch vụ thông tin tư vấn và cho ý kiến liên quan đến các dịch vụ kể 
trên. 

 

 
(210) 4-2016-11274 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Tâm Đức  (VN) 
Số nhà 60, xóm Bắc, xã Song Khê, thành 
phố Băc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ tránh thai, bao cao su.  

 

 
(210) 4-2016-11277 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đen, trắng, đỏ (540) 

 

(731) Công ty TNHH Kang Nam BBQ  
(VN) 
R2-48 Phan Khiêm ích, khu phố Hưng 
Gia 2, phường Tân Phong, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 

 
(210) 4-2016-11278 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Huỳnh Cao Phong  (VN) 
95A đường số 8, phường Linh Xuân, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá: chả cá.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1988 

(210) 4-2016-11279 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.9.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH EUROPE VIETNAM 
PARTNERS  (VN) 
181/5 đường 3/2, phường 11, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ gia vị; kem lạnh; bánh ngọt; bánh mỳ; cà phê; (tất cả thuộc nhóm 

này). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; (tất cả thuộc nhóm 
này). 

 

 
(210) 4-2016-11280 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Vân Anh  (VN) 
205/A16 ngõ 26, Doãn Kế Thiện, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính và phụ kiện máy tính; điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di 
động.  

 
Nhóm 18: Ba lô; cặp da; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi xách tay; túi dết; vali.  

 

 
(210) 4-2016-11281 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.23; A24.15.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Vân Anh   (VN) 
205/A16 ngõ 26, Doãn Kế Thiện, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Máy tính và phụ kiện máy tính; điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di 
động.   

 

Nhóm 18: Ba lô; cặp da; túi đựng quần áo dùng để đi du lịch; túi xách tay; túi dết; vali.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1989 

(210) 4-2016-11283 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.5.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển xây 
dựng Phú Hưng  (VN) 
Thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước uống tinh khiết đóng bình.  

 

 
(210) 4-2016-11284 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 1.7.6 
(591) Hồng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Nguyên Hưng  (VN) 
B2 - C8, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), quần áo ngủ, quần áo lót. 

 

(210) 4-2016-11285 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.5; A2.3.16; 2.3.1 
(591) Hồng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Nguyên Hưng   (VN) 
B2 - C8, khu đô thị mới Đại Kim, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục), quần áo ngủ, quần áo lót. 
 

 
(210) 4-2016-11286 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hợp 
Trí  (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu; 
chế phẩm diệt trừ sâu bọ ký sinh; sản phẩm diệt trùng dùng cho đất.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1990 

(210) 4-2016-11287 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH Minh Hiếu   (VN) 

Số 38, tổ 97, đường số 6, khu A, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 

 

 
(210) 4-2016-11288 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; 25.5.3; A26.4.18 
(731) Công ty TNHH Minh Hiếu    (VN) 

Số 38, tổ 97, đường số 6, khu A, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INVENTIO (INVENTIO CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi. 

 

 
(210) 4-2016-11290 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Hà Thị Thanh Bình  (VN) 
Số 9, phố Đội Cung, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; hạt giống; cây giống; hoa tươi, động vật sống.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ giải trí; dịch vụ cắm trại; công viên vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 42: Nghiên cứu sinh học; nghiên cứu vi khuẩn.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cắm trại, nhà dưỡng lão (không bao gồm dịch vụ y tế); dịch vụ cung 
cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ: trang trại, trồng trọt, làm vườn, khám chữa bệnh cho cây, chăm sóc 
vườn ươm, chăn nuôi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhà nghỉ dưỡng bệnh, dịch vụ chữa 
bệnh bằng khoáng nóng.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1991 

(210) 4-2016-11291 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất chế 
biến nông sản Kim Sáng  (VN) 
288 Trường Chinh, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; cà phê, chế phẩm ngũ cốc.  

 

 
(210) 4-2016-11292 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất chế 
biến nông sản Kim Sáng   (VN) 
288 Trường Chinh, phường Tân Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; cà phê, chế phẩm ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2016-11293 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Thanh 
Hảo  (VN) 
47 Ba Đình, phường 8, quận 8, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Tạp dề trang phục; cà vạt; quần áo, trang phục; áo khoác choàng; áo vét; áo vét; 

quần áo may sẵn. 
 
 

(210) 4-2016-11294 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Nguyễn Duy Trọng  (VN) 

Phòng 510 No3A, đô thị Sài Đồng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1992 

(210) 4-2016-11295 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) YANGZHOU MINGFAN 

INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD  (CN) 
No. 7, Chuangye Road, Guangling 
Industrial Park, Guangling District, 
Yangzhou City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng dùng cho hệ thống thuỷ lực/ chất lỏng dùng cho mạng thuỷ lực; chất 

lỏng truyền động; chất lỏng / dịch hãm dùng cho phanh / bộ hãm thủy lực. 
 

 
(210) 4-2016-11296 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) YANGZHOU MINGFAN 

INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD   (CN) 
No. 7, Chuangye Road, Guangling 
Industrial Park, Guangling District, 
Yangzhou City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện; xe tải/ ô tô tải; xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên 

không, dưới nước hoặc bằng đường ray. 
 

 
(210) 4-2016-11297 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) YANGZHOU MINGFAN 

INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICE CO., LTD   (CN) 
No. 7, Chuangye Road, Guangling 
Industrial Park, Guangling District, 
Yangzhou City, Jiangsu Province, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 

KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nâng toa/ xe bốc dỡ; bộ điều khiển thuỷ lực dùng cho máy, động cơ điện 

và động cơ; bơm [bộ phận của máy móc; máy hoặc động cơ]. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1993 

(210) 4-2016-11298 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.4.4 

(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Thái Bình  (VN) 
26B Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, 

quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy xay sinh tố, máy hút bụi. 

 

Nhóm 09: Tivi, loa, âm ly, máy vi tính, điện thoại di động. 

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí, tủ lạnh, quạt điện, nồi cơm điện. 

 

Nhóm 35: Mua bán các mặt hàng: máy giặt, máy xay sinh tố, máy hút bụi, tivi, loa, âm ly, 

máy vi tính, điện thoại di động, máy điều hòa không khí, tủ lạnh, quạt điện, nồi cơm điện. 
 

 
(210) 4-2016-11299 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1 

(591) Xanh, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Lưu Bảo Long  (VN) 
550D Điện Biên Phủ, phường 21, quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán ăn. 
 

 
(210) 4-2016-11300 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A17.2.2 

(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Ba Con Cò Việt 
Pháp  (VN) 
Số 335, khóm 1, phường 1, thị xã Ngã 

Năm, tỉnh Sóc Trăng  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1994 

(210) 4-2016-11301 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Onefeed Việt 
Nam  (VN) 
Số 43B, Nguyễn Văn Nghĩa, khu phố 1, 
phường Quang Vinh, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2016-11302 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(591) Đen, nâu (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Phú Mỹ Sài Gòn  (VN) 
116 Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú 
Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại (ván lót sàn công nghiệp).  

 
 

(210) 4-2016-11303 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Lê Quyết Tiến  (VN) 
Thôn Đoài, xã Nam Cường, huyện Nam 
Trực, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị lọc nước; vòi hoa sen; chậu rửa gắn cố 

định; buồng tắm gương sen [có vách ngăn đóng kín]; vòi khoá [van, đầu vặn] [vòi đóng] 
cho ống dẫn.  

 
 

(210) 4-2016-11306 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.3.1; 15.7.1; A5.5.20 
(591) Nâu, trắng 
(731) Trần Thị Lý  (VN) 

Số nhà 32, ngõ 38/37, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm cà phê.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1995 

(210) 4-2016-11307 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 15.7.1 

(591) Xanh dương, đỏ tươi, trắng 

(731) Công ty TNHH thiết bị máy 
nông nghiệp Miền Bắc  (VN) 
Số 15, phố Thiên Hiền, tổ dân phố 9, 

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy xới đất [máy móc]; máy làm đất đa năng; máy phát điện; máy rửa xe phun 

áp lực [hệ thống rửa xe cộ]; động cơ [cụ thể là động cơ của các máy nông nghiệp]; máy 

thu hoạch [cụ thể là máy thu hoạch ngô, máy thu hoạch lạc, máy thu hoạch mía, máy thu 

hoạch khoai tây].  

 

Nhóm 08: Máy cấy bằng tay [dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công].  

 

Nhóm 35: Buôn bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi các sản phẩm: máy xới đất 

[máy móc], máy làm đất đa năng, máy phát điện, máy rửa xe phun áp lực [hệ thống rửa xe 

cộ], động cơ [cụ thể là động cơ của các máy nông nghiệp], máy thu hoạch [cụ thể là máy 

thu hoạch ngô, máy thu hoạch lạc, máy thu hoạch mía, máy thu hoạch khoai tây], máy 

cấy bằng tay [dụng cụ nông nghiệp, thao tác thủ công].  
 

 
(210) 4-2016-11308 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.1.6 

(591) Đỏ tươi, vàng 

(731) Tạ Văn Thịnh  (VN) 
Thôn Thượng, xã Văn Hoàng, huyện Phú 

Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 

(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Hương (nhang đốt); hương thơm để thắp.  

 

Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ, xuất nhập khẩu, quảng cáo, đại lý ký gửi các sản phẩm 

hương (nhang đốt), hương thơm để thắp.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1996 

(210) 4-2016-11310 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV xuất nhập 
khẩu Phúc Thịnh Lạng Sơn  
(VN) 
Tầng 1, trung tâm Thương Mại Phú Lộc 
4 (Cửa Đông), khu đô thị Phú Lộc 4, 
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gạo. 

 

 
(210) 4-2016-11311 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Đức Nam  (VN) 
73/3, kp Khánh Hội, thị trấn Tân Phước 
Khánh, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 12: Lốp ô tô; săm lốp ô tô; vỏ xe ô tô; lốp xe đạp; vỏ xe cộ; lốp cho bánh xe cộ. 
 

 
(210) 4-2016-11312 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh da trời, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đào tạo ALTO 
GRADODO  (VN) 
Số 282 Tôn Thất Hiệp, phường 12, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; đào tạo thực hành [hướng dẫn thao tác thử]; học 
viện [giáo dục].  

 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm; thẩm mỹ viện tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay. 
 

 
(210) 4-2016-11313 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, bóc đô 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê VIP  (VN) 
Số 106 Diên Hồng, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1997 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống cà phê có sữa; cà phê chưa rang; cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà 
phê nhân tạo. 

 

 
(210) 4-2016-11314 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.7.21; 26.7.25 
(591) Đen, trắng, hồng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu Lam Ngọc  
(VN) 
Số 51, ngõ 173 đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót; váy. 
 

 
(210) 4-2016-11315 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; A26.4.24 
(591) Đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Phan Đại Phát  
(VN) 
366/3 Phan Văn Trị, phường 5, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán máy mát-xa, mua bán máy quạt phun hơi nước.  
 
 

(210) 4-2016-11316 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
A8, lô 19, khu đô thị mới Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1998 

(210) 4-2016-11317 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-11318 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-11319 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
1999 

(210) 4-2016-11320 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-11321 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2016-11322 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2000 

(210) 4-2016-11323 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Nhân Sinh    (VN) 
Số 58 đường Bàu Cát 7, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-11324 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.25; 26.2.7; 25.5.25; 25.1.25 
(591) Đen, tím, trắng 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

thương mại và dịch vụ Việt 
Long Bắc Ninh  (VN) 
Tầng II số nhà 219 Trần Phú, phường 
Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa cửa bằng kim loại (ngoại trừ khóa điện); chốt cửa bằng kim loại; bản lề 

bằng kim loại; chốt định vị cửa bằng kim loại; cơ cấu đóng cửa (không dùng điện).  
 

 
(210) 4-2016-11325 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.5.25; A26.1.18; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Vàng đậm, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
khách sạn Mặt Trời Sài Gòn  
(VN) 
Số 6, ngõ 189, phố Đông Các, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển 
hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ uống. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2001 

(210) 4-2016-11326 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A26.1.18; A26.11.12; 25.5.25 
(591) Vàng đậm, nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch và 
khách sạn Mặt Trời Sài Gòn  
(VN) 
Số 6, ngõ 189, phố Đông Các, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Hướng dẫn khách du lịch; tham quan; sắp xếp các chuyến du lịch; vận chuyển 
hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn và đồ uống. 

 

 
(210) 4-2016-11327 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, hồng cánh sen, tím sen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bilabo  (VN) 
Q37, đường số 5, KĐT mới Hưng Phú, 
phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, 
thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da; kem tắm trắng; kem trị mụn (mỹ phẩm); kem trị nám 
(mỹ phẩm); sữa rửa mặt. 

 

 
(210) 4-2016-11328 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) KINKANDO CO., LTD.   (JP) 

1-34-14 Sangenjaya, Setagaya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bọ, côn trùng; thuốc trừ sâu.  
 

 
(210) 4-2016-11329 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2002 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc bảo vệ thực vật.  

 

 
(210) 4-2016-11330 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I - 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc bảo vệ thực vật.  
 

 
(210) 4-2016-11331 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A24.15.7 
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I -
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc bảo vệ thực vật.  
 

 
(210) 4-2016-11332 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A24.15.7 
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I -
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 
động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.   



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2003 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc bảo vệ thực vật.  
 

 
(210) 4-2016-11333 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A24.15.7 
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06- 1, khu công nghiệp Đức Hòa I -
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thuốc bảo vệ thực vật.  
 

 
(210) 4-2016-11336 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3; A26.11.12; 25.5.25 
(731) Công ty TNHH Sắc Việt   (VN) 

Số 177/213 Thiên Lôi, phường Vĩnh 
Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  

 

 
(210) 4-2016-11337 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) MONSTER ENERGY COMPANY  

(US) 
1 Monster Way, Corona, California 
92879, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà, ca-cao và cà phê nhân tạo; đồ uống có thành phần chủ yếu là cà 
phê; đồ uống có thành phần chủ yếu là trà, đồ uống có thành phần chủ yếu là sô-cô-la; 
gạo; bột sắn và bột cọ sagu; bột mì và chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt và bánh 
kẹo; kem lạnh; đường, mật ong, mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm, 
nước xốt (gia vị); gia vị; đá lạnh (có thể ăn được).  

 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; bia.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2004 

(210) 4-2016-11338 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.3.3; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh BOSSLADY   (VN)
Số 71, đường Y Bih Aleo, phường Tân 
Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¨kL¨k  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 

khách sạn.  
 

 
(210) 4-2016-11339 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Trương Tín Phát   (VN) 
214/38 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; công tắc điện; ổ cắm điện; cầu dao điện.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng như: đèn; bóng đèn; thiết bị khuyếch tán ánh sáng.  
 

Nhóm 35: Mua bán đèn, bóng đèn, thiết bị khuyếch tán ánh sáng, dây điện, công tắc điện, 
cầu dao điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, bảng điện (tapho). 

 

 
(210) 4-2016-11340 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Hồ Ngọc Lượng  (VN) 
52/45/37/11 đường số 8, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán loa, máy thu hình (tivi), máy tăng âm (ampli), bộ trộn âm (mixơ), ống 

nói (micrô), đầu máy kỹ thuật số. 
 

(210) 4-2016-11341 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.17.5; 1.15.3 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Hồ Ngọc Lượng   (VN) 
52/45/37/11 đường số 8, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2005 

(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixơ); ống nói 
(micrô); đầu máy kỹ thuật số. 

 

 
(210) 4-2016-11342 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 9.9.1; 9.9.14; 2.9.19 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng

(540) 

  

(731) Lê Chí Cường   (VN) 
ấp Hòa II, xã Long Điền, huyện Đông 
Hải, tỉnh Bạc Liêu 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón); tất (vớ).  
 

 
(210) 4-2016-11343 (220) 25.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.5; A25.1.10; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đỏ, vàng, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2016-11344 (220) 25.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.9; A25.1.10; 24.13.1; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng đậm, 

vàng nhạt, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2016-11345 (220) 25.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9; 25.7.25 
(591) Đỏ, vàng, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2006 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-11346 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.11.2; A5.11.5; 25.5.1 
(591) Nâu, đỏ, vàng, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 

phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-11347 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Vàng nhạt, vàng đậm, xanh lá cây, xám, 

đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 

phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-11348 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10; 26.4.9 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, xanh dương, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 

phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2007 

(210) 4-2016-11349 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.9; A25.1.10; A25.7.8; A25.7.2 
(591) Nâu, vàng, đỏ, hồng phấn, xám, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-11350 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.2; 26.4.7; 25.1.25; 25.1.5; 25.7.25 
(591) Xanh dương, ghi xám, đỏ, vàng, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân   (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11351 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.11.2; 25.1.9; 25.1.25; 5.13.25; 

A5.13.8 
(591) Xám nhạt, vàng, cam, xanh lá cây, đỏ, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân   (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2008 

(210) 4-2016-11352 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.7.8; A25.7.6; A25.1.10; 25.1.5 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, xám, 

trắng, đen 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11353 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.5; A25.1.10; 26.4.2; 26.4.9; 25.7.25
(591) Đỏ, xám, hồng, vàng, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11354 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.1.10; 25.1.25; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2009 

(210) 4-2016-11355 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.13.24; 3.13.1; 25.7.25; 25.1.25; 

A25.1.10 
(591) Xanh lá cây đậm nhạt, đỏ, vàng, xám, 

trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11356 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A25.1.10; 2.1.1; A5.3.15; 5.3.11; 26.4.7 
(591) Xanh ngọc đậm, nhạt, vàng, đỏ, xám, 

trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11357 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 25.1.5; A25.1.10; 26.4.2; 26.4.9
(591) Xanh dương đậm, nhạt, vàng đậm,nhạt, 

đỏ, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Đinh Lệ Phân  (VN) 
1 đường 6, cư xá Đài Ra Đa Phú Lâm, 
phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2010 

(210) 4-2016-11358 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 3.7.21; 3.7.16 
(591) Vàng, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vườn Thảo Mộc  
(VN) 
383 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-11359 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; 5.5.19; 3.7.16; 3.7.21 
(591) Vàng, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vườn Thảo Mộc  
(VN) 
383 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược dùng cho mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-11361 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.4.2; 3.4.13; 26.1.2; 7.15.22 
(731) Hộ kinh doanh Labo Quán  

(VN) 
Lô 12 - BT2, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2016-11363 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A3.7.24; 3.7.10; 3.7.16; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, vàng, đỏ, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nichietsu  (VN) 
581 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2011 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến thô, tổ yến sơ chế đóng hộp. 
 

Nhóm 32: Nước giải khát từ tổ yến (đồ uống không cồn); đồ uống không cồn có bổ sung 
chiết xuất từ đông trùng hạ thảo; đồ uống không cồn có bổ sung chiết xuất từ nhân sâm; 
nước uống có ga; nước khoáng. 

 

 
(210) 4-2016-11364 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 
vật Đa Quốc Gia  (VN) 
Số 44 An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ nhện).  
 
 

(210) 4-2016-11365 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 
vật Đa Quốc Gia  (VN) 
Số 44 An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ nhện).  
 
 

(210) 4-2016-11366 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo vệ thực 
vật Đa Quốc Gia  (VN) 
Số 44 An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, huyện 
Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (trừ nhện).  
 
 

(210) 4-2016-11367 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Thiên Nhiên 

Việt   (VN) 
Số 115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã 
Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2012 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo, chứa thuốc; 
trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng thích hợp cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-11368 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.14; A5.3.13 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần Thiên Nhiên 

Việt  (VN) 
Số 115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã 
Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo, chứa thuốc; 

trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng thích hợp cho mục 
đích y tế. 

 

 
(210) 4-2016-11369 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.4; 1.15.23; 24.17.5; 14.1.13 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Prism 
Pharmaceutical Products 
Trading VN   (VN) 
179/5D Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-11370 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.3.11; A5.3.14 
(591) Xanh lục, xanh lục đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH PRISM 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TRADING VN  (VN) 
179/5D Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2013 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-11371 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; 25.1.25; 25.1.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH PRISM 
PHARMACEUTICAL PRODUCTS 
TRADING VN  (VN) 
179/5D Tô Hiến Thành, phường 13, quận 

10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

 
(210) 4-2016-11372 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A26.11.12 

(591) Hồng, ghi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
La Mỹ  (VN) 
Số 7/15/180/18, đường An Dương 

Vương, phường Phú Thượng, quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y; thực phẩm cho 

trẻ sơ sinh.  
 

 
(210) 4-2016-11374 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.5.1; A20.1.3; 1.13.1 

(731) Hợp tác xã đóng tập học sinh 
Hưng Long   (VN) 
24 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Vở học sinh.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2014 

(210) 4-2016-11375 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Hợp tác xã đóng tập học sinh 
Hưng Long  (VN) 
24 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Vở học sinh. 
 

 
(210) 4-2016-11376 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A1.11.9; 1.3.1; 26.1.2; A26.1.18; 8.3.1 

(591) Xanh da trời, vàng, trắng 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 
ánh Sáng  (VN) 
Số 38 Phan Bá Phiến, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong ngành y); thực phẩm chức năng (dùng 

trong ngành y); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y). 
 

 
(210) 4-2016-11377 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.3.1; A1.11.9; 26.1.2; A26.1.18; 8.3.1 

(591) Xanh da trời, vàng, trắng, xanh lá cây, 

xanh đậm, đỏ 

(731) Công ty TNHH thực phẩm Việt 
ánh Sáng   (VN) 
Số 38 Phan Bá Phiến, phường 12, quận 

Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dùng trong ngành y); thực phẩm chức năng (dùng 

trong ngành y); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y). 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2015 

(210) 4-2016-11378 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.19 
(591) Xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thời trang Hạ 

Vàng  (VN) 
26/43-26/45 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; va li; túi xách; ví đựng tiền; ví đựng danh thiếp; ô (dù).  
 

Nhóm 25: Đồ đi ở chân (trang phục); quần áo (trang phục); khăn quàng cổ (trang phục); 
thắt lưng (trang phục); bít tất ngắn cổ; bít tất dài. 

 

 
(210) 4-2016-11379 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Vàng cam, xám 
(731) Công ty TNHH thời trang Hạ 

Vàng   (VN) 
26/43-26/45 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán: giày dép, ba lô, va li, túi xách và các phụ kiện của các 
sản phẩm này. 

 

 
(210) 4-2016-11380 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Vàng cam 
(731) Công ty TNHH thời trang Hạ 

Vàng   (VN) 
26/43-26/45 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu, mua bán giày dép, ba lô, va li, túi xách và các phụ kiện của các sản 
phẩm này. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2016 

(210) 4-2016-11381 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) SHIMADZU CORPORATION  (JP) 

1, Nishinokyo Kuwabara-cho, Nakagyo-
ku, Kyoto, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm; dụng cụ và máy thí nghiệm hoặc đo đạc; 
thiết bị sắc ký; thiết bị sắc ký lỏng; cột sắc ký; cột sắc ký lỏng; tất cả dùng cho phòng thí 
nghiệm. 

 

 
(210) 4-2016-11385 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.11.8; A5.1.12; A5.1.6 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đảo Hải Sản  
(VN) 
34/35 Trần Thái Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Tôm đông lạnh hoặc sấy khô, cá đông lạnh hoặc sấy khô, mực đông lạnh hoặc 
sấy khô, cua đông lạnh hoặc sấy khô, bạch tuộc đông lạnh hoặc sấy khô.  

 

Nhóm 31: Thủy sản còn sống như tôm, cá, mực, cua, bạch tuộc.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán ăn, cửa hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ cung 
cấp đồ ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 

 

 
(210) 4-2016-11386 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Trần Quang Phát  (VN) 
106I/89 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe các loại. 
 

 
(210) 4-2016-11387 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng xám 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 
Ngọc  (VN) 
36 Nguyễn Thiện Thuật, phường Diên 
Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2017 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng vàng.  
 

 
(210) 4-2016-11388 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.7.5 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê ánh 
Tuyết  (VN) 
63 Lý Chính Thắng, phường Chi Lăng, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 30: Các loại cà phê chế biến. 
 

 
(210) 4-2016-11389 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 1.15.15 

(591) Vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Việt Nhất 3  (VN)
Thửa đất 469, đường ĐT 747B, tổ 6, khu 

phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị 

xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; dầu nhớt; dầu nhiên liệu; mỡ bôi trơn.  

 

Nhóm 35: Mua bán và phân phối dầu bôi trơn, dầu nhớt, dầu nhiên liệu, mỡ bôi trơn.  
 

 
(210) 4-2016-11390 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm & 
thương mại OrientNutri  (VN) 
Số 01, ngõ 12, phố Nguyễn Phúc Lai, 

phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích 

y tế; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; chất bổ sung dinh dưỡng; đồ uống kiêng 

thích hợp cho mục đích y tế.  
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2018 

(210) 4-2016-11392 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA  (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-11393 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty TNHH Golden Health 
USA   (VN) 
30A đường số 5, khu dân cư Trung Sơn, 

xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung dinh 

dưỡng; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; đồ uống kiêng thích hợp cho 

mục đích y tế. 
 

 
(210) 4-2016-11394 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.1; A26.1.18; 26.15.15; 1.15.21 

(731) Công ty TNHH dược phẩm và 
trang thiết bị y tế An Phát  
(VN) 
Thôn Định Cương, xã Xuân Lai, huyện 

Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 

(511)   Nhóm 10: Bao cao su; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất; thiết bị và dụng cụ nha 

khoa; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị vật lý trị liệu; que thử dùng cho ngành y.  
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2019 

(210) 4-2016-11400 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) HOE PHARMACEUTICALS SDN. 

BHD  (MY) 
Lot 10, Jalan Sultan Mohd 6, Bandar 
Sultan Suleiman, 42000 Port Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-11401 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) MEDOCHEMIE LIMITED  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 
Limassol, Cyprus 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-11402 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Medochemie Limited  (CY) 
1-10, Constantinoupoleos St., 3011- 
Limassol, Cyprus  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm.   

 

 
(210) 4-2016-11403 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.1.1; 6.1.2; 24.9.1; 25.5.2 
(731) NBA PROPERTIES, INC.  (US) 

Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cụ thể là quần áo dệt kim, đồ đi chân, giầy để chơi bóng rổ, giầy thi 

đấu bóng rổ, dép đi trong nhà, áo ngắn tay không cổ (T-shirts), áo sơ mi, áo ngắn tay có 
cổ (polo shirts), áo thể thao dài tay cổ chui thường làm bằng sợi bông dày, quần thể thao 
hai ống thường làm bằng sợi bông dày, quần dài hai ống, áo ba lỗ, áo len cổ chui có tay 
đan hoặt dệt kim, quần soóc, bộ quần áo ngủ pijama, áo thể thao nam có cổ và tay áo, áo 
chui có tay áo và cổ áo thường mặc khi chơi bóng bầu dục, áo len đan hoặc móc, thắt lưng 
(quần áo), cà vạt, áo ngủ dài, mũ, mũ lưỡi trai, mũ lưỡi trai không có chóp, bó quần áo 
khoác mặc khi vận động thể thao, quần mặc khi vận động thể thao, áo mặc khi vận động 
thể thao, áo vét (trang phục), áo vét che gió (trang phục), áo pacca, áo choàng (măng tô), 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2020 

yếm dãi của trẻ em không làm bằng giấy, dải băng cuốn quanh đầu (trang phục), dải băng 
cuốn quanh cổ tay (trang phục), tạp dề (trang phục), quần áo lót, quần soóc đấm bốc, 
quần hai ống mặc thường ngày, mũ che tai (trang phục), găng tay (trang phục), găng tay 
hở ngón (trang phục), khăn choàng cổ, áo sợi đan và dệt có cổ và tay áo, váy nịt len dài, 
áo váy, đồng phục và áo váy cho các hoạt náo viên trong các hoạt động thể thao, quần áo 
bơi, bộ quần áo tắm, bộ đồ bơi, bộ áo tắm hai mảnh, bộ áo tắm hai mảnh có mảnh trên là 
áo chui đầu không có tay áo, quần đùi bơi, quần đùi tắm, quần bơi lửng dài đến đầu gối 
mặc khi lướt ván trên sóng, quần áo bơi có khả năng giữ ấm cho cơ thể trong nước lạnh, 
áo choàng dùng khi đi tắm biển, bộ đồ choàng ngoài dùng khi tắm, áo choàng ngoài dùng 
khi tắm, dép xăng đan, dép xăng đan dùng trên bãi biển, mũ dùng trên bãi biển, lưỡi trai 
che nắng cho mắt, mũ trùm đầu khi bơi, mũ trùm đầu khi tắm, đồ đội đầu có gắn tóc giả.    

 
Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và dụng cụ thể thao cụ thể là quả bóng rổ, bóng trong môn 
đánh gôn, quả bóng chày có kích cỡ lớn và dùng cho sân nhỏ, bóng thể thao, bóng dùng 
cho các trò chơi hành động làm bằng cao su và bóng dùng cho các trò chơi hành động làm 
bằng bọt xốp, bóng dùng cho trò chơi làm bằng vải nhung lông, bóng dùng cho trò chơi 
làm bằng chất dẻo, lưới dùng cho môn bóng rổ, bảng để gắn rổ lưới trong môn bóng rổ, 
bảng để gắn rổ lưới loại nhỏ dùng cho môn bóng rổ, bơm dùng để bơm bóng rổ và kim 
bơm đi kèm; gậy đánh gôn, túi đựng vật dụng đánh gôn, gậy đánh gôn loại ngắn, dụng cụ 
phụ để chơi gôn cụ thể là dụng cụ để sửa vầng đất cỏ bị bật ra do tác động của gậy đánh 
gôn, cọc phát bóng trong môn đánh gôn, vật để đánh dấu vị trí của bóng trong môn đánh 
gôn thường có dạng tròn dẹt như đồng xu, bao bảo vệ bọc bên ngoài túi đựng vật dụng 
đánh gôn, bao phủ bên ngoài bảo vệ đầu gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn, ống đựng 
bóng đánh gôn, thảm cỏ có lỗ để chơi gôn, giá để gậy chơi bi-a, bóng bi-a, giá đựng bóng 
bi-a, bộ trò chơi phi tiêu dạng tủ có cửa đóng, trò chơi bóng rổ điện tử dạng bàn, trò chơi 
bóng rổ dạng bàn, trò chơi bóng rổ dạng bảng, trò chơi kỹ năng hành động, trò chơi nhiều 
người để giải trí cho trẻ em và người lớn tại các buổi tiệc, trò chơi trắc nghiệm thông tin 
về nhiều lĩnh vực và máy chơi trò chơi video điện tử đặt tại các địa điểm công cộng và 
trung tâm giải trí, bộ dụng cụ chơi bóng rổ gồm lưới và còi, búp bê, búp bê trang trí, búp 
bê dành cho mục đích sưu tập, đồ chơi là hình các nhân vật hành động, đồ chơi là hình 
các nhân vật hành động có đầu gắn trên lò xo lắc lư được, đồ chơi được nhồi bên trong, đồ 
chơi bằng vải nhung lông, trò chơi xếp hình từ những miếng nhỏ, đồ chơi xây dựng kiểu 
hình khối để lắp ghép, đồ trang trí cây thông nô-en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo) và tất 
đựng quà trong lễ nô-en không, bao gồm đồ chiếu sáng và bánh kẹo; xe cộ làm đồ chơi 
dạng ô tô, xe tải, tàu hỏa và xe thùng chở hàng và người, tất cả mang chủ đề bóng rổ, đồ 
chơi bằng bọt xốp có hình ngón tay và cúp thể thao, cúp thể thao làm đồ chơi, bài lá, trò 
chơi bằng bài lá, đồ chơi tạo tiếng động, đồ chơi hình con vật; đồ chơi trên bãi biển cụ thể 
là bóng chơi trên bãi biển, quả bóng bơm được, cái xô đồ chơi, cái xẻng đồ chơi, đồ chơi 
dùng với cát, đồ chơi cho trẻ em chơi trong khay thùng chứa cát có thành thấp, đồ chơi 
phun nước; các phụ kiện dùng để bơi tắm ở bể bơi cụ thể là phao bơi, phao tắm, phao nổi 
dạng tấm làm đồ chơi, phao bơi bằng bọt xốp, phao bơi hình vòng tròn, phao tắm hình 
vòng tròn, phao tắm hình vòng tròn bằng bọt xốp, phao nằm dạng ván, ván lướt sóng, bộ 
chân nhái dùng để bơi, bộ chân nhái dùng để lướt sóng, phao nổi lồng vào cánh tay và 
phao nổi gắn vào cánh tay để hỗ trợ bơi, tất cả dùng cho mục đích giải trí; bộ trò chơi 
bóng chuyền bao gồm bóng, lưới, đường biển và còi, và bộ trò chơi môn pô lô dưới nước 
bao gồm bóng, lưới và còi; diều kiểu ống bằng vải hở hai đầu dùng để trang trí; bản sao 
thu nhỏ của sân vận động, cụ thể là mô hình nhỏ của sân vận động bằng chất đẻo dùng 
làm đồ chơi; quả cầu tuýt; máy chơi trò chơi video để dùng với máy thu hình và bộ điều 
khiển cầm tay để dùng với hệ thống máy trò chơi video sử dụng bảng phím điều khiển.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí có bản chất là các chương trình phát thanh và 
truyền hình đang diễn ra trong lĩnh vực bóng rổ và giới thiệu trực tiếp các trận thi đấu 
bóng rổ và các buổi trình diễn bóng rổ; sản xuất và phân phối các chương trình phát thanh 
và truyền hình về các trận thi đấu bóng rổ, các sự kiện bóng rổ và các chương trình trong 
lĩnh vực bóng rổ; tổ chức và tiến hành các buổi hướng dẫn và các cuộc cắm trại cho người 
chơi bóng rổ, các buổi hướng dẫn và cắm trại cho các huấn luyện viên bóng rổ, các buổi 
hướng dẫn và cắm trại cho các đội nhảy múa và các cuộc chơi bóng rổ; dịch vụ giải trí có 
bản chất là các buổi trình diễn của các cá nhân hóa trang giả linh vật hoặc của các đội 
nhảy múa trong các chương trình thi đấu và trình diễn bóng rổ, các buổi hướng dẫn, cắm 
trại, cổ động, và các sự kiện khác liên quan đến bóng rổ, các sự kiện và buổi tiệc đặc biệt; 
dịch vụ câu lạc bộ người hâm mộ; dịch vụ giải trí cụ thể là cung cấp thông tin dưới dạng 
các sự kiện nổi bật trên truyền hình, các sự kiện nổi bật trên truyền hình mang tính tương 
tác, dữ liệu hình ảnh, tệp ghi dữ liệu hình ảnh, tuyển tập các sự kiện ghi hình nổi bật mang 
tính tương tác, các chương trình phát thanh, các sự kiện phát thanh nổi bật, và các dữ liệu 
ghi âm trong lĩnh vực bóng rổ thông qua các trang web nổi bật với các dữ liệu đa phương 
tiện; cung cấp tin tức và thông tin có bản chất là các số liệu thống kê và thông tin lặt vặt 
trong lĩnh vực bóng rổ; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến không tải xuống được cụ thể 
là trò chơi máy vi tính, trò chơi viđêô, trò chơi viđêô mang tính tương tác, trò chơi kỹ 
năng hành động, trò chơi trên máy điện tử, trò chơi giải trí cho trẻ con và người lớn trong 
các buổi tiệc, trò chơi trên bảng, trò chơi đố, và trò chơi trắc nghiệm kiến thức về các lĩnh 
vực; dịch vụ xuất bản điện tử cụ thể là xuất bản tạp chí, sách hướng dẫn, bản tin, sách tô 
màu, lịch thi đấu của người khác trong lĩnh vực bóng rổ một cách trực tuyến thông qua 
internet; cung cấp thông tin trong lĩnh vực bóng rổ thông qua cơ sở dữ liệu máy tính trực 
tuyến.  

 

 
(210) 4-2016-11404 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường.  

 
 

(210) 4-2016-11405 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt  (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2022 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường.  
 
 

(210) 4-2016-11406 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt    (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2016-11407 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt   (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước, sơn tường. 
 

 
(210) 4-2016-11408 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần đầu tư dầu 

khí Đại Việt   (VN) 
Số 10, ngõ 3, đường Thanh Lãm, phường 
Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn nước; sơn tường.  
 

 
(210) 4-2016-11409 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) SHIH LEI BUSINESS CO., LTD.   (TW) 

No.293 Ta-You Road Taipei, Taiwan  
(540) 

  

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2023 

(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước; vòi phun nước có ánh sáng tia cực tím; ống lọc thay thế trong 
máy lọc nước; máy lọc nước và rót nước; máy làm sạch nước thẩm thấu ngược; bếp ga; 
chụp hút mùi dùng cho bếp; lò nướng điện và lò nướng. 

 

 
(210) 4-2016-11412 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh lẩu Nấm  (VN) 
132 đường Thống Nhất, khu phố 4, 
phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn. 
 

 
(210) 4-2016-11413 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần HONLEI Đức 
HÀ   (VN) 
Lô C5-1, C5-2, khu công nghiệp Hòa Xá, 
xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, 
xe máy; xuất nhập khẩu xe máy điện, xe đạp điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, xe 
máy; giới thiệu sản phẩm xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, xe 
máy; trưng bày xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, xe máy; 
quảng cáo (tờ rơi, biển hiệu) xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, xe cộ chạy bằng điện, 
xe máy.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, làm sạch xe cộ.  

 

 
(210) 4-2016-11414 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.2.7; A3.2.24 
(731) TRIPLET GLOBAL LTD   (GB) 

18 South Street Mayfair, London W1K 
1DG, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay thao tác thủ công cụ thể là: tua vít, bộ dụng cụ chìa vặn đầu 
ống, chìa vặn đầu ống, cờ lê kiểu bánh cóc, cái kìm, cờ lê.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2024 

(210) 4-2016-11415 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CHANG-LOON INDUSTRIAL CO., 

LTD.   (TW) 
No.5, Chang Ma Street, Hsiu Shui 
Hsiang, Chang Hua Hsien, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công cụ thể là: kẹp (dùng cho thợ mộc hoặc thợ 
đóng thùng), dụng cụ vặn ốc vít (công cụ cầm tay), cờ lê (dụng cụ cầm tay), chìa vặn trục 
khuỷu (dụng cụ cầm tay), chìa vặn đầu mở (dụng cụ cầm tay), cờ lê kết hợp nhiều dạng 
(dụng cụ cầm tay), cờ lê kiểu bánh cóc (dụng cụ cầm tay), tua vít, dụng cụ cắt (dụng cụ 
cầm tay); kéo cắt, dao (dụng cụ cầm tay), dao cắt, dao cắt gập lại được, búa (dụng cụ cầm 
tay), rìu lưỡi vòm, dụng cụ bào, giũa (dụng cụ cầm tay), dụng cụ nhổ đinh, khoan xoắn ốc 
(dụng cụ cầm tay), kìm.  

 

 
(210) 4-2016-11416 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

HÀ   (VN) 
25 - 27 đường Trương Định, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gạo; sô cô la; ca cao; thạch (dạng bánh kẹo).  
 

 
(210) 4-2016-11419 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Mỹ Hương  (VN) 
127 - 129 Trưng Nữ Vương, phường 
Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 

(511)   Nhóm 29: Bò khô, mực khô, tôm khô, tổ chim ăn được (tổ yến).  
 

 
(210) 4-2016-11420 (220) 25.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 3.7.16; 4.3.20; A3.7.24 
(731) Huỳnh Vũ Phong  (VN) 

367/5 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2025 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; tất (vớ); mũ (nón); trang phục lót; găng tay (trang phục).  
 

 
(210) 4-2016-11422 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.4.7; A3.4.23 
(731) BROWN-FORMAN FINLAND LTD.  

(FI) 
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, 
Finland 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, bao gồm cả rượu mạnh được chưng cất.  

 
 

(210) 4-2016-11423 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) KosÐ Corporation  (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.   

 

 
(210) 4-2016-11424 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH XNK vật tư 

nông nghiệp Lộc Hà  (VN) 
Số 6, hẻm 13, đường Châu Văn Liêm, ấp 
Hiệp An, xã Hiệp Tân, huyện Hoà 
Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; trà (chè); cà phê; hạt tiêu; ngô xay; ca cao.  
 

Nhóm 31: Trái cây tươi (quả tươi); rau tươi, hạt [hạt giống]; hạt [ngũ cốc]; ngô; cây trồng.  
 

Nhóm 35: Mua bán thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp, phân bón, hạt giống, cây 
trồng, nông lâm sản nguyên liệu, gỗ, động vật sống, gạo, trà (chè), cà phê, hạt tiêu, ngô 
xay, ca cao, trái cây tươi (quả tươi), rau tươi, hạt [hạt giống], hạt [ngũ cốc], ngô.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2026 

(210) 4-2016-11425 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần GON SA   (VN) 

88 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng.  

 

 
(210) 4-2016-11426 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.13.1; 25.1.6; 26.1.5; A26.1.18 
(591) Cam, vàng, đỏ, xanh cốm, đen 
(731) Hoàng Thị Thúy Vinh  (VN) 

Thôn Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Tinh bột nghệ (dùng cho mục đích y tế).  
 

 
(210) 4-2016-11428 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.25; 25.5.1; 2.9.23 
(591) Đen, trắng, vàng, xanh rêu 
(731) Công ty TNHH Ngô Kim Lai  

(VN) 
297-299 Âu Dương Lân, phường 2, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan. 
 

 
(210) 4-2016-11429 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 18.3.2; 18.3.23; 4.3.3; 26.1.2; 26.5.4 
(731) Công ty cổ phần VINACAM  

(VN) 
28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2027 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-11430 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A26.4.6 

(731) Diệp Tấn Huy  (VN) 
59 L2 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 

5, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước; bồn tắm; bồn rửa mặt; bồn cầu; vòi nước hoa sen; hố ga vệ sinh 

(thiết bị thoát nước trong nhà vệ sinh). 
 

 
(210) 4-2016-11432 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và thương mại Gia Hưng  
(VN) 
A10 - TT 10 khu đô thị Văn Quán, 

phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 

phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện như: công tắc điện; phích cắm điện; ổ cắm điện; attomat; cầu 

dao điện.  
 

 
(210) 4-2016-11433 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Hoàng Nguyễn Đức Bình  (VN) 
Số nhà 27, ngách 2 ngõ Thái Thịnh, 

phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Quốc Dân (NACI 

CO., LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại: bánh kẹo, khoai tây chiên, thiết bị y tế, túi đựng thực phẩm.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2028 

(210) 4-2016-11434 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty TNHH sản xuất kinh 

doanh xuất nhập khẩu bánh 
kẹo Bảo Hưng   (VN) 
Lô đất diện tích 1.238,4m2, thôn La 
Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoμng Phóc (INNETCO CO., 
LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; bánh gấc; sô cô la; ca cao; mứt kẹo.  

 

 
4-2016-11435 (220) 25.04.2016 (210) 

  (441) 27.06.2016 
(540) (531) A5.3.15 

(591) Xanh lá cây, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghệ Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

  (740) Công ty Luật TNHH SIPCO (SIPCO 
LAWYERS & IP AGENTS) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ thịt, cá, gia cầm (tươi sống hoặc đã qua sơ chế, giết mổ), rau, 

củ, hoa quả (tươi hoặc đã sơ chế), các sản phẩm từ ngũ cốc, cà phê, chè (không bao gồm 
kinh doanh nhà hàng).  

 

 
(210) 4-2016-11436 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC   (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn; mỡ công nghiệp; dầu động cơ công suất lớn; sản phẩm dẫn xuất 

từ dầu mỏ dùng trong công nghiệp và ô tô, cụ thể là nhiên liệu, dầu và chất bôi trơn động 
cơ.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2029 

(210) 4-2016-11437 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.2; 4.5.3; A9.5.12 
(731) Kiều Văn Lực  (VN) 

Thôn Ngọ, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vali, cặp xách, túi xách, ví, ba lô, giày, dép, thắt lưng, mũ, quần, áo, 
tất, vải, len, sợi chỉ khâu, khăn quàng, cà vạt, váy, găng tay.  

 
 

(210) 4-2016-11439 (220) 25.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) CRYSTAL JADE CULINARY 

CONCEPTS HOLDING PTE. LTD.  
(SG) 
180B Bencoolen Street, #11-01 The 
Bencoolen, Singapore 189648  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh; dịch vụ cố vấn điều 
hành kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua trang web; dịch vụ cửa hàng 
trực tuyến và bán lẻ chuyên phục vụ các loại bữa ăn và món ăn chính đã được chế biến 
sẵn và đóng gói sẵn chủ yếu gồm mì sợi, há cảo, mì hoặc cơm đi kèm với rau và thịt, món 
ăn trên cơ sở mì, món ăn trên cơ sở gạo, bánh sữa, bánh nhân thập cẩm, món há cảo, thịt 
nướng, thịt đã chế biến, dim-sum cụ thể là thịt, hải sản, thịt gia cầm hoặc rau được gói 
trong lớp bột nhào, món ăn truyền thống của người Trung Quốc và Thượng Hải có đặc 
trưng là món ăn chính từ thịt, rau, cơm và mì; dịch vụ cửa hàng trực tuyến và bán lẻ 
chuyên phục vụ các món bánh ngọt, bánh Trung thu, bánh quy, bánh nướng, bánh ngọt và 
món tráng miệng đặc biệt; dịch vụ cửa hàng trực tuyến và bán lẻ chuyên cung cấp các 
món quà nhỏ và các loại bánh làm quà dịp lễ hội của Trung Quốc; dịch vụ bán lẻ chuyên 

cung cấp đồ ăn châu á, rượu, đồ uống có cồn và đồ uống không cồn. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quầy rượu cốc-tai; nhà hàng ăn uống; 
nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 

 
(210) 4-2016-11441 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.1.5; A5.1.16; 2.9.14; A2.9.15; 

26.2.7; A26.11.9 
(591) Nâu, xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
ánh Nông  (VN) 
Số 6A/P3, KP 1, phường Long Bình Tân, 
thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

 
(210) 4-2016-11442 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) BRAWN LABORATORIES LTD.,   (IN) 
Delhi Stock Exchange, 4/4B Asaf Ali 
Road, New Delhi - 110002, India  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

 
(210) 4-2016-11443 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.1.5; 4.1.4 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Thống Thắng  (VN) 
46 Trần Chánh Chiếu, phường 14, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt dùng cho người cận thị, loạn thị, viễn thị; gọng kính; kính đeo 
mắt.  

 

 
(210) 4-2016-11444 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Vàng, xanh đen đậm, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất nội 
thất Rồng Châu á  (VN) 
99/14/11 đường TX21, phường Thạnh 
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; hàng nội thất.  
 
 

(210) 4-2016-11445 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.3.15 
(591) Xanh cốm, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Xuân Thanh  
(VN) 
170-172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Dầu dừa.  
 

 
(210) 4-2016-11446 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Bảy  (VN) 
ấp ¤ Răng, xã Long Sơn, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 29: Lạc đã chế biến (đậu phộng). 
 

 
(210) 4-2016-11447 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  

(731) Công ty TNHH hóa chất xây 
dựng MATRIX  (VN) 
Số 1, đường 19A, khu công nghiệp Biên 

Hòa 2 (nằm trong khuôn viên DNTN 
Quyết Thắng), phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng công trình, không bằng kim loại; vật liệu xây dựng, không 
bằng kim loại; vật liệu chống thấm không bằng kim loại dùng trong xây dựng.  

 

 
(210) 4-2016-11448 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 24.15.1; A1.1.10; 26.4.3; 25.1.6 

(591) Vàng, đỏ, xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Phan Thanh Nhàn   (VN) 
Thôn Phước Chánh, xã Đức Hòa, huyện 
Nộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt; cà phê đã rang; cà phê bột; cà phê túi lọc; cà phê hoà tan; cà phê 

pha sẵn.  
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(210) 4-2016-11451 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 19.7.1 

(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trung tâm 
thương mại LOTTE Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 

Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả có cồn; 
rượu gạo; rượu mật ong; rượu táo; rượu brandi; rượu khai vị; rượu bạc hà; rượu rum; rượu 

sa-kê; rượu vốt-ca; rượu whisky; rượu cốc-tai; rượu đắng; rượu mạnh; rượu cồn; rượu 

etylic; chiết xuất trái cây [có cồn]; rượu vang. 
 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
 

 
(210) 4-2016-11452 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 25.5.2; A8.1.22; 1.15.23; A8.1.23 
(591) Cam, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH trung tâm 
thương mại LOTTE Việt Nam  
(VN) 
469 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân 

Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo và bánh kẹo; kẹo cao su; kẹo lạc; kẹo bạc hà; kẹo hạt dẻ; chế phẩm ngũ 

cốc; bánh kẹo đường; sô cô la; kẹo mềm; bánh kẹo để trang trí cây noel; yến mạch [thực 
phẩm cho người]; mật ong; bạc hà cho kẹo bánh. 

 

Nhóm 39: Đóng gói và lưu giữ hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2016-11459 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Dược Phẩm 
Bách Việt   (VN) 
Số nhà 146, ngõ 230 Định Công Thượng, 

phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2016-11471 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FUN FACTORY  
(VN) 
Số nhà A5, ngách 84/30, phố Ngọc 
Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; áo váy; mũ; trang phục dệt kim; quần áo ngủ; quần áo may sẵn; giày; 
váy; quần áo lót.  

 

 
(210) 4-2016-11475 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.2; A26.1.18 
(591) Trắng, đen, cam 

(540) 

  

(731) Triệu Quang Phát  (VN) 
Số 264/12A Lê Văn Lương, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2016-11479 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Vạn Thành Tài  (VN) 
2A đường 1C, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi cho người cắm trại; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; va li; ví; 
da động vật (da dê, da cừu, da bò); bộ dây đai bằng da; túi du lịch; va li [hành lý]. 

 
 

(210) 4-2016-11490 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.3 
(591) Xanh lá, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV An Gia Phú  
(VN) 
268A Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: đèn led. 
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(210) 4-2016-11491 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.9.1; 25.1.25 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch CLASSY 
Việt Nam  (VN) 
Số 34, phố Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-11492 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 4.5.15; 4.5.5; 25.7.25 
(591) Xanh lá, đỏ, vàng, trắng, hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại gạo 
Hoa Lúa  (VN) 
84/1 Sương Nguyệt ánh, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

 
(210) 4-2016-11494 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Tiến Đạt  (VN) 

Thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú 
Xuyên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Hải Hân 
(HAI HAN CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi các sản phẩm: giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-11495 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, nâu 

(540) 

 

(731) Trần Ngọc Hồ  (VN) 
360/18 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón).  
 

 
(210) 4-2016-11498 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 (540) 

  

(731) Trần Quang Tạo  (VN) 
Số nhà 029, tổ 36, phố Nguyễn Du, 
phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, 
tỉnh Lào Cai 

 

(511)   Nhóm 11: Chăn điện; thảm điện; đệm điện (không dùng cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 20: Gối; đệm; đệm đá (không nhằm mục đích y tế).  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm.  
 

Nhóm 27: Chiếu. 
 

 
(210) 4-2016-11499 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 5.5.3; 5.5.1; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Thiên Y 
Đức  (VN) 
Số 9, đường 48, khu dân cư Nam Long, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 

(210) 4-2016-11500 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược Thiên Y 
Đức  (VN) 
Số 9, đường 48, khu dân cư Nam Long, 
phường Phước Long B, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
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(210) 4-2016-11506 (220) 26.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(591) Đen, vàng cam, trắng (540) 

  

(731) Trình Gia Nam  (VN) 
Số 5B ngách 15/5 ngõ Gốc Đề, đường 
Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

 
(210) 4-2016-11507 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.13; 1.15.24; 26.2.3; 26.2.1; 

A18.5.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Nhất Trí  
(VN) 
423/48 Lạc Long Quân, phường 5, quận 
11, thành phố Hồ Chi Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất làm sạch nước. 
 
 

(210) 4-2016-11508 (220) 26.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nguyên Yên Thế   (VN) 
26 Lê Văn Lương, phường Thọ Quang, 
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải; du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); chỗ ở tạm thời.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật.  
 

 
(210) 4-2016-11509 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.3.1; 7.3.11 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 
kiến trúc và xây dựng Gia 
Phát  (VN) 
Số 17 đường 18, khu biệt thự Khang 
Điền, Dương Đình Hội, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng: nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng khác, công trình công ích.  
 

Nhóm 42: Thiết kế: kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, kiến trúc công trình.  
 

 
(210) 4-2016-11510 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1; A5.3.13 
(591) Trắng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm VICTORIA  (VN) 
183/43 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-11511 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và dược phẩm các loại; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn 
sát trùng dùng cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11512 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc và dược phẩm các loại: thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng trong y tế, nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn 
sát trùng dùng cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-11513 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Rồng Vàng    (VN) 
Phòng 4A tầng 4, tòa nhà Sông Đà 1, 
165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11514 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Rồng Vàng    (VN) 
Phòng 4A tầng 4, tòa nhà Sông Đà 1, 
165 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2016-11515 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) BEEKEI CORPORATION   (KR) 

No.1941 Rose dale building, Suseo, 
Kangnam, Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-11516 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh   (VN) 
Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11517 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh   (VN) 
Tầng 5 tòa nhà 29T1 đường Hoàng Đạo 
Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế, dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11518 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm USAPHA     (VN) 
Đường TS 11, khu công nghiệp Tiên Sơn, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 
nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 
cho mục đích y tế; nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-11519 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm USAPHA    (VN) 
Đường TS 11, khu công nghiệp Tiên Sơn, 

xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc 

Ninh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 

CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng; thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; 

nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng dùng 

cho mục đích y tế, nước tắm thảo dược cho trẻ em dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-11530 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) A5.5.20; 1.13.1; 1.5.1; 24.15.2; 7.1.6; 

A7.1.12; A24.15.13 

(591) Trắng, xanh lam nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Trần Lê Phú  
(VN) 
108 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động, chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 

điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa hoạn; lắp đặt và sửa chữa phần cứng máy 

tính; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và cầu đường.  
 

 
(210) 4-2016-11531 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
DANAPHA  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 

Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 

Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-11532 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược 

DANAPHA  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

 
(210) 4-2016-11533 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược 
DANAPHA  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng   

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 
(210) 4-2016-11534 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược 

DANAPHA   (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 
 

(210) 4-2016-11535 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần dược 

DANAPHA  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh 
Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2016-11536 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) PABIANICKIE ZAKLADY 

FARMACEUTYCZNE POLFA 
SPOLKA AKCYJNA   (PL) 
5 Marszalka J. Pilsudskiego Str., 95-200 
Pabianice, Poland  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  

 

 
(210) 4-2016-11537 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) PABIANICKIE ZAKLADY 

FARMACEUTYCZNE POLFA 
SPOLKA AKCYJNA    (PL) 
5 Marszalka J. Pilsudskiego Str., 95-200 
Pabianice, Poland  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2016-11538 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.  (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; truyền và truy xuất dữ liệu điện tử, hình ảnh, âm thanh, 

viđiô, tin nhắn và tài liệu; dịch vụ truy cập viễn thông; dịch vụ thư điện tử, truyền dữ liệu, 
âm thanh, hình ảnh, viđiô qua internet; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; 
thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối của máy vi tính qua mạng máy vi tính (internet); 
dịch vụ truy cập vào mạng máy vi tính; dịch vụ cho thuê thời gian truy cập vào mạng máy 
vi tính toàn cầu; dịch vụ truy cập thông tin và mạng lưới truyền thông (bao gồm internet); 
cung cấp thông tin phát sóng truyền hình, phát sóng truyền hình cáp hoặc phát thanh 
radio; cung cấp thông tin về danh sách chương trình phát sóng truyền hình, truyền hình 
cáp hoặc phát thanh radio; thông tin liên lạc bằng điện báo; thông tin liên lạc bằng điện 
thoại; dịch vụ truyền dữ liệu; truyền thông (trừ phát sóng); dịch vụ truyền phát; hãng 
thông tấn; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông bao gồm điện thoại và máy fax; phát sóng 
truyền hình và phát thanh radio; truyền internet và truyền phát mạch kín; phát sóng truyền 
hình cáp và phát sóng truyền hình vệ tinh; thông tin liên lạc và truyền thông bằng điện 
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thoại di động; thông tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối của máy vi tính; dịch vụ bảng 
thông báo điện tử.  

 

 
(210) 4-2016-11539 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC.  (US) 

500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa; sản xuất, 

trình chiếu, phân phối và cho thuê các bộ phim điện ảnh; sản xuất, trình chiếu phân phối 
và cho thuê các chương trình truyền hình và truyền thanh; sản xuất trình chiếu, phân phối, 
và cho thuê máy ghi âm và ghi hình; thông tin giải trí; sản xuất các chương trình giải trí 
và các chương trình tương tác để phân phối thông qua truyền hình, cáp, vệ tinh, phương 
tiện âm thanh và truyền hình, đầu đĩa, đĩa la- ze, đĩa máy vi tính và các phương tiện điện 
tử; sản xuất và cung cấp dịch vụ giải trí, tin tức và thông tin qua mạng lưới truyền thông 
và máy tính; dịch vụ công viên giải trí và công viên giải trí theo chủ đề; dịch vụ giáo dục 
và giải trí thuộc hoặc liên quan đến công viên giải trí theo chủ đề; chương trình sân khấu 
trực tiếp; trình chiếu các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất kịch; dịch vụ giải trí; giải trí 
tương tác trực tuyến; trò chơi trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2016-11540 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Hoàng Quốc Hưng  (VN) 

21 tổ 2A, phường Thanh Nhàn, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ.  

 

 
(210) 4-2016-11541 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Làng may 
Việt  (VN) 
26 đường TTN06, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2016-11542 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Làng may 
Việt  (VN) 
26 đường TTN06, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 18: Cặp da; ba lô; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; túi xách tay; cặp học sinh; túi sách học 

sinh.  
 
 

(210) 4-2016-11543 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Làng may 
Việt  (VN) 
26 đường TTN06, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.   

 
 

(210) 4-2016-11545 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Bảy  (VN) 
Số 212B/D2 Nguyễn Trãi, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp cụ thể: dịch vụ cắt uốn tóc, làm đẹp móng chân, 

móng tay, uốn mi.  
 
 

(210) 4-2016-11549 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Len  (VN) 
Xóm 6, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, 
tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, đồ gia vị, muối nấu ăn, muối ớt.  
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(210) 4-2016-11550 (220) 26.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) A1.1.10; A1.1.5 (540) 

  

(731) Quỹ chống hàng giả  (VN) 
Số 59A phố Quan Hoa, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 36: Huy động, vận động và tài trợ tài chính cho hoạt động chống hàng giả.  
 
 

(210) 4-2016-11551 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 
nghệ Nhật Bản  (VN) 
Số 29, ngõ 74, phố An Trạch, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu rọi; đui đèn điện; đèn 
đường; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-11552 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 
nghệ Nhật Bản  (VN) 
Số 29, ngõ 74, phố An Trạch, phường 
Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Đèn điện; đèn chiếu sáng; đèn pha để rọi sáng, đèn chiếu rọi; đui đèn điện; đèn 
đường; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng.  

 

 
(210) 4-2016-11555 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty cổ phần TRUESKIN 

Việt Nam  (VN) 
Tầng 9, tòa nhà 5B/55 phố Huỳnh Thúc 
Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Chăm sóc sức khỏe; tư vấn sức khỏe; dịch vụ trị liệu; tư vấn sử dụng thuốc; 
thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2016-11556 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 
(731) Trương Trung Hưng  (VN) 

4/8 khu phố Tân Phú 2, phường Tân 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (amply); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 

bộ trộn âm (micxơ); ống nói (micro). 
 

 
(210) 4-2016-11557 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.1.8; 1.15.21; 25.1.25; A3.6.5 
(591) Hồng, đen, trắng 
(731) Hà Ngọc Thu Hiền   (VN) 

538 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 12, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện (cho súc vật); nhà dưỡng bệnh; phòng chữa bệnh; vệ sinh súc 

vật; kỹ thuật thú y; nuôi súc vật. 
 

 
(210) 4-2016-11558 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Đông Hòa   (VN) 
Khu phố 7, phường Uyên Hưng, thi xã 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như: gạch; gạch lót nền; gạch cách nhiệt; gạch ốp tường; 

gạch trang trí; vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 

 
(210) 4-2016-11563 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) Nguyễn Văn Lượng   (VN) 

A04-2, chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2, 
783 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

 
(210) 4-2016-11564 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 5.7.1; 26.1.2; A11.3.3; 6.1.2 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hương Hương Phú  
(VN) 
Thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến, thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; ca cao; đường ăn; kem lạnh.  
 

Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước uống có ga và không có ga; nước tăng lực không dùng 
cho mục đích y tế; nước ép trái cây (đồ uống không cồn).  

 

Nhóm 43: Quán cà phê; quán rượu (quán bar); dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn. 
 

 
(210) 4-2016-11567 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A26.11.12; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Amy Việt 
Nam  (VN) 
Số 23, ngõ 222, phố Lê Duẩn, phường 
Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép.  
 

Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép.  
 

 
(210) 4-2016-11572 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) BRIDGESTONE CORPORATION   (JP) 

1 - 1 , Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Bọt urêtan; bọt urêtan để dùng làm vật liệu cách nhiệt cho máy điều hòa không 
khí.  
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(210) 4-2016-11573 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 7.3.11; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây, xanh lá mạ, ghi 

nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Bốn Nhà Liên Kết  (VN) 
80/08 tổ 50 Thống Nhất, phường 15, 
quận Gò Vắp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, bình bơm thuốc; đại lý 
mua bán, ký gởi vật tư nông nghiệp; mua bán các loại giống cây trồng. 

 

 
(210) 4-2016-11574 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.9.19; 16.3.13 
(731) HOMEWAY TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (TW) 
No.23, Gongye lst Rd., Annan Dist., 
Tainan City, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; bít tất ngắn cổ; quần áo lót; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; 

miếng lót bên trong giày. 
 

 
(210) 4-2016-11575 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NIBONG TEBAL PAPER MILL SDN. 

BHD.  (MY) 
No. 886, Jalan Bandar Baru, Sungai 
Kecil, 14300 Nibong Tebal, S.P.S., Pulau 
Pinang, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy lụa, giấy vệ sinh, giấy lụa bỏ túi, giấy lụa đựng trong hộp, giấy ăn, khăn 

ăn bằng giấy, khăn lau tay bằng giấy; sách và sách mỏng về chăm sóc sức khỏe và chăm 
sóc trẻ em; tất cả thuộc nhóm 16. 
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(210) 4-2016-11576 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) NIBONG TEBAL PAPER MILL SDN. 

BHD.   (MY) 
No. 886, Jalan Bandar Baru, Sungai 
Kecil, 14300 Nibong Tebal, S.P.S., Pulau 
Pinang, Malaysia 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy lụa, giấy vệ sinh, giấy lụa bỏ túi, giấy lụa đựng trong hộp, giấy ăn, khăn 

ăn bằng giấy, khăn lau tay bằng giấy; sách và sách mỏng về chăm sóc sức khỏe và chăm 
sóc trẻ em; tất cả thuộc nhóm 16. 

 

 
(210) 4-2016-11577 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.  (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng để vệ sinh thân thể; kem đánh răng; chất tẩy 

rửa dùng để rửa chén đĩa; nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-11578 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng để vệ sinh thân thể; kem đánh răng; chất tẩy 

rửa dùng để rửa chén đĩa; nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 
 

 
(210) 4-2016-11579 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) THEFACESHOP CO., LTD.   (KR) 

58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng để vệ sinh thân thể; kem đánh răng; chất tẩy 
rửa dùng để rửa chén đĩa; nước hoa; tấm mặt nạ dùng cho mục đích mỹ phẩm. 

 

 
(210) 4-2016-11582 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Xương  (VN) 
16 đường Trường Chinh, khu phố 7, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

(210) 4-2016-11586 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(731) CA FLAVOR SDN BHD  (MY) 

No. 13, Jalan BP 4/5, Bandar Bukit 
Puchong, 47120 Puchong, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 30: Chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh làm từ bột nhồi; bánh kẹo; đường; 
nấm men; bột nở.  

 

 
(210) 4-2016-11587 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  
(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Lê Hồng Thanh  (VN) 
ấp 2, xã Châu Khánh, huyện Long Phú, 
tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; makerting; xuất khẩu; nhập khẩu; 
mua bán sản phẩm sau: gạo. 

 

 
(210) 4-2016-11590 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Vũ Thị Lệ  (VN) 
Số 56 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán sản 
phẩm sau: kính bảo hộ, tròng kính, kính đeo mắt, kính thời trang, gọng kính, hộp đựng 
kính, khăn lau kính, phụ kiện kính đeo mắt, quần áo, thắt lưng, giầy dép, túi xách, ví da, 
đồng hồ, đồ trang sức (vàng, bạc, kim loại quý), nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, 
văn phòng phẩm, ô tô và động cơ bộ phận phụ trợ ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy, 
máy móc thiết bị trong lĩnh vực kính mắt, thiết bị dụng cụ y tế (nha khoa, chỉnh hình, 
phục hồi chức năng), máy vi tính, thiết bị ngoại vi, điện thoại di động, máy fax, phần 
mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-11591 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

 

(731) Vũ Thị Lệ   (VN) 
Số 56 Trương Định, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bày giới thiệu sản phẩm; nhập khẩu; xuất khẩu; quảng cáo; mua bán sản 

phẩm sau: kính bảo hộ, tròng kính, kính đeo mắt, kính thời trang, gọng kính, hộp đựng 
kính, khăn lau kính, phụ kiện kính đeo mắt, quần áo, thắt lưng, giầy dép, túi xách, ví da, 
đồng hồ, đồ trang sức (vàng, bạc, kim loại quý), nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, 
văn phòng phẩm, ô tô và động cơ bộ phận phụ trợ ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, xe máy, 
máy móc thiết bị trong lĩnh vực kính mắt, thiết bị dụng cụ y tế (nha khoa, chỉnh hình, 
phục hồi chức năng), máy vi tính, thiết bị ngoại vi, điện thoại di động, máy fax, phần 
mềm máy tính. 

 

 
(210) 4-2016-11600 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
nguồn lực quốc tế URI  (VN) 
Số 18, lô N07A, khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; rượu thuốc; thảo dược; trà thảo dược; cồn y tế.  
 

Nhóm 29: Rau, củ, quả đã được bảo quản, sấy khô, chế biến.  
 

Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi.  
 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn trừ bia.  
 

 
(210) 4-2016-11601 (220) 26.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Trần Thị Thuý Quỳnh  (VN) 
Xóm Đông, xã Đồng Bẩm, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, đồ trang điểm, dụng cụ trang điểm; mua bán mi 
giả, các dụng cụ và thiết bị nối mi, dụng cụ và thiết bị phun thêu lông mày, lông mi, dụng 
cụ và thiết bị uốn mi; mua bán quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ, phụ kiện thời trang.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo phun xăm thẩm mỹ; đào tạo nối mi, uốn mi; đào tạo trang 
điểm, làm đẹp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nối mi, uốn mi, phun xăm lông mày, lông mi; dịch vụ chăm sóc sắc 
đẹp (spa); dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ làm tóc.  

 

 
(210) 4-2016-11605 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 25.1.25; 25.1.9 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ miện VIAN  (VN) 
117 đường số 3, cư xá Đô Thành, phường 
4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện. 

 

 
(210) 4-2016-11622 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
  (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Hoà  (VN) 
Số 152 Nguyễn Ngọc Nại, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay đĩa; máy hát tự động; loa; thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và 

máy âm thanh; bộ ghép nối âm thanh. 
 

 
(210) 4-2016-11625 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 25.5.2; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Mai Huệ  (VN) 
106X đường Phạm Văn Đồng, phường 
Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng cụ thể là: bột trét tường.  
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(210) 4-2016-11626 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.2.7; 25.5.2; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Mai Huệ  
(VN) 
106X đường Phạm Văn Đồng, phường 

Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

§¾k L¾k   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng cụ thể là: bột trét tường.   
 

 
(210) 4-2016-11627 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.2.7; 25.5.2; 26.1.2; A26.1.18 

(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Mai Huệ  
(VN) 
106X đường Phạm Văn Đồng, phường 

Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

§¾k L¾k  

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng cụ thể là: bột trét tường.   
 

 
(210) 4-2016-11628 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 

(531) 26.1.2; A26.1.18; 26.2.7; 25.5.2 

(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Mai Huệ  
(VN) 
106X đường Phạm Văn Đồng, phường 

Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

§¾k L¾k   

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng cụ thể là: bột trét tường.  
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(210) 4-2016-11629 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.2.7; 25.5.2; 26.1.2; A26.1.18 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xây dựng Mai Huệ  
(VN) 
106X đường Phạm Văn Đồng, phường 
Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
§¾k L¾k   

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng cụ thể là: bột trét tường.   

 

 
(210) 4-2016-11666 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) A11.1.6; A11.3.7 
(591) Nâu đất, vàng đất 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà hàng Q76  
(VN) 
2 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  
 

 
(210) 4-2016-11669 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 24.13.1; 24.17.5; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
Dương Luân  (VN) 
440/43 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Huấn luyện an toàn lao động. 
 

 
(210) 4-2016-11682 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Bách Thắng  (VN) 
516/15 Bình Long, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm (vật nối điện), biến trở, chấn lưu đèn, bộ điều chỉnh ánh sáng 
đèn điện. 
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Nhóm 11: Bóng đèn, bóng đèn điện, đui đèn điện (đuôi đèn điện), sợi tóc đốt nóng của 
bóng đèn điện, đèn chiếu sáng. 

 

 
(210) 4-2016-11693 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.7.6; A1.1.10; 1.15.5; A1.1.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư, xây dựng và kinh 
doanh dịch vụ Quảng Ngãi  
(VN) 
31 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng 
Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: khí gas, bình gas, chế phẩm làm sạch gas, gas hóa rắn [nhiên liệu] 

dùng trong công nghiệp và mua bán phụ kiện bình gas, bếp gas.  
 

 
(210) 4-2016-11700 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.5.2; 26.4.3; 26.7.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Ngân hàng trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Public 
Việt Nam (Public Bank Viet 
Nam Limited)  (VN) 
Tầng 7, toà nhà Prime Centre, số 53 
Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở 
hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK 
CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; nghiệp vụ thanh toán tài chính; đầu tư vốn; ngân hàng hối 

đoái [tài chính]; tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; 
dịch vụ thẻ ghi nợ; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); dịch vụ đổi 
tiền; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ tín dụng (ủy thác tài sản tài 
chính]; dịch vụ thanh toán séc lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín 
dụng, thẻ ngân hàng dịch vụ thu hộ và chi hộ; thông tin về tài chính; bảo lãnh và bảo đảm 
tài chính; cho vay tài chính; quản lý tài chính; đánh giá tiền tệ; dịch vụ quĩ tiết kiệm; phát 
hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi để huy động vốn và phát hành séc 
du lịch; môi giới tiền tệ; ủy thác và nhận ủy thác trong lĩnh vực ngân hàng; tư vấn đầu tư 
và tư vấn ngân hàng (hoạt động ngân hàng); quản lý và bảo quản tiền mặt và tài sản (dịch 
vụ ngân hàng); cho thuê tủ, két an toàn (dịch vụ ngân hàng).  
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(210) 4-2016-11706 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 3.11.9 
(591) Xanh lục 

(540) 

 

(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 
Thôn Thượng Yên, xã Phú Yên, huyện 
Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 

 
(210) 4-2016-11720 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 40-2016-0016328 04.03.2016 KR 

(591) Đỏ, ghi 
(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy giặt dùng điện; máy giặt quần áo dùng điện; máy giăt quần áo dùng điện 
dùng cho mục đích gia dụng; máy giặt dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy rửa 
bát đĩa dùng điện; máy rửa bát đĩa dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; giá đựng của 
máy rửa bát đĩa dùng điện (bộ phận của máy rửa bát đĩa); rô bốt hút bụi chân không dùng 
điện; máy lau sàn nhà dùng điện; máy làm sạch dùng hơi dùng điện dùng cho mục đích 
gia dụng; máy hút bụi chân không dùng điện; bộ lọc bụi dùng điện và túi đựng rác bẩn, bộ 
phận của máy hút bụi; máy hút bụi chân không dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; 
máy hút bụi cầm tay dùng điện; chổi dùng điện cho máy hút bụi; máy hút bụi dùng điện 
cho giường nệm; bệ rửa dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy giặt kiểu ngăn kéo 
dùng điện.    

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy lọc 
không khí dùng điện; thiết bị nấu bếp dùng ga và điện có lò nướng; lò nướng dùng điện; 
thiết nấu bếp dùng ga; máy hút khói dùng điện cho thiết bị nấu bếp; thiết bị nấu bếp dùng 
điện; lò vi sóng dùng điện; thiết bị lọc nước dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy 
lọc nước dùng điện; thiết bị lọc nước dùng điện có thể mang đi được; bộ thu nhiệt năng 
lượng mặt trời để sưởi ấm có dùng điện; tủ lạnh dùng điện; máy hút ẩm dùng điện dùng 
cho mục đích gia dụng; thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; 
máy sấy đồ giặt là dùng ga và điện; máy sấy đồ giặt là dùng điện; thiết bị sấy quần áo 
dùng điện; máy sấy quần áo dùng điện có chức năng tiệt trùng/khử mùi và chống nhăn 
dùng cho mục đích gia dụng. 

 
 

(210) 4-2016-11721 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(300) 40-2016-0016330 04.03.2016 KR 

(591) Đỏ, ghi đậm, ghi 
(731) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul, 07336, Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
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(511)   Nhóm 07: Máy giặt dùng điện; máy giặt quần áo dùng điện; máy giăt quần áo dùng điện 
dùng cho mục đích gia dụng; máy giặt dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy rửa 
bát đĩa dùng điện; máy rửa bát đĩa dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; giá đựng của 
máy rửa bát đĩa dùng điện (bộ phận của máy rửa bát đĩa); rô bốt hút bụi chân không dùng 
điện; máy lau sàn nhà dùng điện; máy làm sạch dùng hơi dùng điện dùng cho mục đích 
gia dụng; máy hút bụi chân không dùng điện; bộ lọc bụi dùng điện và túi đựng rác bẩn, bộ 
phận của máy hút bụi; máy hút bụi chân không dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; 
máy hút bụi cầm tay dùng điện; chổi dùng điện cho máy hút bụi; máy hút bụi dùng điện 
cho giường nệm; bệ rửa dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy giặt kiểu ngăn kéo 
dùng điện.    

 

Nhóm 11: Máy điều hòa không khí dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy lọc 
không khí dùng điện; thiết bị nấu bếp dùng ga và điện có lò nướng; lò nướng dùng điện; 
thiết nấu bếp dùng ga; máy hút khói dùng điện cho thiết bị nấu bếp; thiết bị nấu bếp dùng 
điện; lò vi sóng dùng điện; thiết bị lọc nước dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; máy 
lọc nước dùng điện; thiết bị lọc nước dùng điện có thể mang đi được; bộ thu nhiệt năng 
lượng mặt trời để sưởi ấm có dùng điện; tủ lạnh dùng điện; máy hút ẩm dùng điện dùng 
cho mục đích gia dụng; thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện dùng cho mục đích gia dụng; 
máy sấy đồ giặt là dùng ga và điện; máy sấy đồ giặt là dùng điện; thiết bị sấy quần áo 
dùng điện; máy sấy quần áo dùng điện có chức năng tiệt trùng/khử mùi và chống nhăn 
dùng cho mục đích gia dụng. 

 

 
(210) 4-2016-11723 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; A5.5.20; 1.15.23; 26.4.2 
(591) Xanh ngọc, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tuấn Đức   (VN) 
Số 40 đường Kim Giang, phường Kim 
Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ, bán hàng trên internet cho các mặt hàng: quần áo, 
đồ đi chân, đồ đội đầu, hành lí, túi xách, những mặt hàng nhỏ bằng da, cặp tài liệu, kính 
mắt, đồ trang sức và đồng hồ, thắt lưng, khăn quàng, mỹ phẩm, các dụng cụ mỹ phẩm, 
nước hoa và các thứ đi kèm.  

 
 

(210) 4-2016-11724 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 2.1.2; 5.7.3; 5.13.4; 2.1.1 
(591) Vàng, đỏ, đen, nâu, trắng 
(731) Đỗ Xuân Khoa   (VN) 

101, C3, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông trực tiếp qua web.  
 

Nhóm 41: Đào tạo. 
 

Nhóm 42: Xây dựng, thiết kế và cung cấp phần mềm. 
 
 

(210) 4-2016-11741 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 26.4.4; 26.4.7 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vikingfoods  
(VN) 
Số 12, ngõ 465 Ngọc Thụy, tổ 20, 
phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Xúc xích; jăm bông; thịt nguội; pa tê; thực phẩm chế biến từ thịt lợn. 
 
 

(210) 4-2016-11744 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(531) 1.15.15; 1.15.23; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Metro Hà Nội  
(VN) 
Số 30 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Men xử lý bể phốt.  
 
 

(210) 4-2016-11748 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) NEC CORPORATION   (JP) 

7-1, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy vi tính và phần cứng máy vi tính; phần mềm máy vi tính sử 
dụng trong việc kiểm soát, quản lý, và giám sát hệ thống máy vi tính và mạng máy vi 
tính; phần mềm máy vi tính cung cấp lưu trữ đám mây (cloud hosting) và máy chủ đám 
mây (cloud servers), sử dụng trong lĩnh vực điện toán đám mây; phần mềm máy vi tính sử 
dụng trong việc quản lý cơ sở dữ liệu và ứng dụng máy chủ, giám sát trạng thái hệ thống 
máy vi tính; phần mềm máy vi tính sử dụng trong việc quản lý hệ thống, cụ thể là, phần 
mềm máy vi tính dùng cho việc quản lý máy chủ, quản lý lưu trữ, quản lý mạng và quản 
lý ứng dụng; phần mềm máy vi tính sử dụng trong việc quản lý doanh nghiệp, cụ thể là, 
phần mềm máy vi tính dùng cho việc quản lý tích hợp, quản lý mức dịch vụ, quản lý tài 
sản và hỗ trợ kiểm soát chung công nghệ thông tin; phần mềm máy vi tính sử dụng trong 
việc quản lý điều hành, cụ thể là, phần mềm máy vi tính dùng cho việc quản lý chuỗi 
công việc, lưu trữ dữ liệu dự phòng, phân phối phần mềm và quản lý nền tảng. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 339 tập a (06.2016) 

 

 
2059 

(210) 4-2016-11764 (220) 27.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) A6.3.5; 26.4.3; 18.3.2; 1.3.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

dương, trắng, đỏ, da cam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Đông 
Phong  (VN) 
Xóm Tây Sơn, xã Hải Chính, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định  

 

(511)   Nhóm 30: Muối.  
 

 
(210) 4-2016-11766 (220) 27.04.2016 

  (441) 27.06.2016 
(731) ABBVIE IRELAND UNLIMITED 

COMPANY   (BM) 
2 Church Street Hamilton HM 11 
Bermuda  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 

(BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  
 

 
(210) 4-2016-11787 (220) 27.04.2016 

 (441) 27.06.2016 
(591) Đỏ, xanh dương đậm (540) 

  

(731) Lê Ngọc Thúy  (VN) 
219, Cách Mạng Tháng 8, phường Hoa 
Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (cơm tấm, cơm món).  
 

 
(210) 4-2016-13153 (220) 11.05.2016 

 (441) 27.06.2016 
(531) 7.1.6; A7.5.6; A26.11.9; 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Hội nông dân tỉnh Bình Định  
(VN) 
241 Lê Hồng Phong, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ít lá gai.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh, bánh ít lá gai. 
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Phần v 

 
 

ĐƠN yêu cầu cấp giấy chứng nhận ĐĂNG Ký CHỈ DẪN ĐịA Lý 
 
Ngày công bố                          27/06/2016 

Số đơn                                      6-2015-00003  

Ngày nộp đơn                          24/06/2015 

Chủ đơn Kompong Speu Palm Sugar Promotion Association (KSPA) 

Địa chỉ                                      Trapaing Antong Village, Chan Sen Commune, Oukdong 

District, Kompong Speu Province, Kingdom of Cambodia 

Chỉ dẫn địa lý                        Kampong Speu  

Sản phẩm                                Đường thốt nốt 

Tóm tắt chất lượng, đặc thù   Đường thốt nốt Kangpong Speu gồm 4 loại: đường bột; 
đường dạng sệt; đường miếng; đường dạng xi-rô. 

* Đường bột: 

- Kết cấu: không dính tay, kích thước của hạt là 1,5 mm 
hoặc nhỏ hơn, trạng thái từ khô đến rất khô. 

- Màu sắc: màu vàng hơi nhạt (G3) đến vàng hơi đậm 
(G4). 

- Mùi: mùi thơm của đường thốt nốt, không có mùi nấm 
mốc, cháy khét. 

- Vị: rất ngọt, vị đường thốt nốt từ ngọt vừa đến ngọt 
đậm, có một ít vị chua và vị đắng. 

- Tính chất hóa học: Brix > 95%; pH = 4,5 - 6,5; Aw ≤ 
0,45. 

* Đường dạng sệt: 

- Kết cấu: không kết dính hoặc kết dính rất ít, hạt tinh 
thể từ trung bình đến nhiều. 

- Màu sắc: màu vàng rất nhạt (G1) đến màu vàng đậm 
(G5). 

- Mùi: mùi thơm của đường thốt nốt, không có mùi nấm 
mốc, cháy khét. 
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- Vị: ngọt vừa đến rất ngọt, vị mật thốt nốt ngọt vừa đến 
ngọt đậm, có một ít vị chua và vị đắng. 

- Tính chất hóa học: Brix = 85% - 95%; pH = 4,5 - 6,5; 
Aw ≤ 0,8. 

* Đường miếng: 

- Kết cấu: gồm các thớ trong suốt có kích cỡ trung bình 
hoặc lớn, có bám một ít bột, từ khô đến rất khô. 

- Màu sắc: có màu thay đổi trong khoảng từ màu vàng 
hơi nhạt (G3) đến màu nâu nhạt (G7). 

- Mùi: mùi thơm của đường thốt nốt, không có mùi nấm 
mốc, cháy khét. 

- Vị: ngọt vừa đến rất ngọt, vị đường thốt nốt từ ngọt 
vừa đến ngọt đậm, có một ít vị chua và vị đắng. 

- Tính chất hóa học: Brix = 90% - 95%; pH = 4,5 - 6,5; 
Aw ≤ 0,7. 

* Đường dạng xi-rô: 

- Kết cấu: kết dính. 

- Màu sắc: có màu thay đổi trong khoảng từ màu vàng 
hơi nhạt (G3) đến màu nâu rất đậm (G11). 

- Mùi: mùi thơm mật thốt nốt ở mức vừa phải. 

- Vị: ngọt vừa, vị đường thốt nốt từ ngọt vừa đến ngọt 
đậm, có một ít vị chua và vị đắng. 

- Tính chất hóa học: Brix = 50% - 70%; pH = 3,5 - 6,5; 
Aw ≤ 0,85. 

Khu vực địa lý                          * Vùng được xác định để sản xuất và chế biến đường thốt 
nốt bao gồm 3 huyện: 

- Huyện Oudong và Samrong Tong, tỉnh Kampong 
Speu; 

- Huyện Ang Snuol, tỉnh Kandal. 

* Vùng đóng gói sản phẩm được thực hiện trong 3 huyện 
trên hoặc các huyện tiếp giáp dưới đây: 
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-   Kampong Tralach, Sameakki Mean Chey, Rolea Bier 
và Krong Kampong Chhang thuộc Kampong 
Chhnang; 

-  Oral, Thpong, Phnom Sruoch, Basedth, Kong Pisey và 
Krong Chbar Mon tại Kampong Speu; 

-    Kandal Stoeung và Ponhea Lueu tại Kandal; 

-    Phnom Penh Municipality. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Ngày công bố                          27/06/2016 

Số đơn                                      6-2015-00005  

Ngày nộp đơn                          29/10/2015 

Chủ đơn Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân 

Địa chỉ                                      Số 13 đường Cầm Bá Thước, khu 2, thị trấn Thường Xuân, 
huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

Chỉ dẫn địa lý                        Thường Xuân  

Sản phẩm                                Quế 

Tóm tắt chất lượng, đặc thù   * Đặc điểm cảm quan: 

- Vỏ quế có chiều dài trên 50cm, cuộn tròn thành ống. 

Độ dày vỏ thân: 3,06mm - 5,14mm. Độ dày lớp tinh dầu 

vỏ thân: 0,96mm - 1,97mm. Độ dày vỏ cành: 1,28mm - 

3,62mm. Độ dày lớp tinh dầu vỏ cành: 0,41mm - 

1,11mm. 

- Mặt ngoài vỏ quế ít xù xì, màu nâu đến nâu xám, có các 

vết loang. 

- Mặt trong vỏ quế có màu nâu hơi đỏ đến nâu sẫm, nhẵn, 

dễ bẻ gãy, mặt bẻ màu nâu đỏ, có ít sợi. 

- Mùi thơm nồng. 

- Vị cay mạnh nhưng không quá nồng, có hậu vị ngọt the. 

- Khi cạo một lớp mỏng ở đầu thanh quế, nhìn thấy các lớp dầu, 

nếm có vị cay hơi chat, khi pha với nước có màu trắng đục. 
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* Đặc điểm lý hóa 

- Vỏ quế thân: 

+ Hàm lượng tinh dầu: 4,12 - 6,08 (%, v/w); 

+ Hàm lượng Aldehyt Cinnamic trong tinh dầu: 80,92 - 

91,22 (%, v/w); 

+ Tỷ trọng của tinh dầu: 1,0192 - 1,0219 (d); 

+ Chỉ số khúc xạ của tinh dầu: 1,5926 - 1,5978 (nD); 

+ Hàm lượng ẩm: 14,2 - 16,0 (%). 

- Vỏ quế cành: 

+ Hàm lượng tinh dầu: 3,28 - 4,85 (%, v/w); 

+ Hàm lượng Aldehyt Cinnamic trong tinh dầu: 72,12 - 

83, 11 (%,v/w); 

+ Tỷ trọng của tinh dầu: 1,0104 - 1,0182 (d); 

+ Chỉ số khúc xạ của tinh dầu: 1,5328 - 15978 (nD); 

+ Hàm lượng ẩm: 13,2 - 15,2 (%). 

Khu vực địa lý                          Khu vực địa lý: xã Vạn Xuân, xã Xuân Lẹ, xã Xuân Chính, 
xã Xuân Thắng, xã Xuân Lộc, xã Xuân Cẩm, xã Yên Nhân, 
xã Bát Mọt, xã Lương Sơn, xã Ngọc Phụng, xã Xuân Cao, xã 
Luận Khê, xã Xuân Thành, xã Luận Thành, xã Thọ Thanh, 
xã Xuân Dương, thị trấn Thường Xuân thuộc huyện Thường 
Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

 
 
____________________________________________________________________________ 
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Phần vi 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2013-03477 36659 27.01.2014 28.04.2016     B01D 46/00 

1-2013-03734 38102 25.06.2014 25.04.2016     C08J 9/00 

1-2013-03786 38109 25.06.2014 19.05.2016     G06F 3/00 

1-2013-03825 38115 25.06.2014 06.05.2016     C08L 9/06 

1-2014-00742 39109 25.09.2014 24.05.2016     E01D 19/12 

1-2014-02301 43130 25.08.2015 10.05.2016     F28F 9/22 

1-2014-02582 45723 25.02.2016 23.05.2016     E05B 21/06 

1-2015-01019 43273 25.08.2015 29.04.2016     C03C 3/087 

1-2015-01148 44849 25.12.2015 27.04.2016     B65D 23/02 

1-2015-01182 43295 25.08.2015 25.04.2016     C03C 3/087 

1-2015-01267 43664 25.09.2015 12.05.2016     B65D 55/02 

1-2015-01456 43036 27.07.2015 10.05.2016     B65D 49/00 

1-2015-01496 43691 25.09.2015 29.04.2016     C03C 17/00 

1-2015-01502 43692 25.09.2015 16.05.2016     C07D 239/95 

1-2015-01505 43693 25.09.2015 27.04.2016     C07D 413/04 

1-2015-01539 43699 25.09.2015 28.04.2016     C12Q 1/00 

1-2015-01564 43702 25.09.2015 04.05.2016     A01H 1/04 

1-2015-01604 43711 25.09.2015 11.05.2016     C07K 16/32 

1-2015-01619 43393 25.08.2015 24.05.2016     D06M 13/184 

1-2015-01651 43070 27.07.2015 16.05.2016     A61K 31/57 

1-2015-01656 44867 25.12.2015 04.05.2016     A61K 39/42 

1-2015-01662 43718 25.09.2015 24.05.2016     A01N 43/66 

1-2015-01671 44868 25.12.2015 25.04.2016     F02C 3/107 

1-2015-01735 43422 25.08.2015 16.05.2016     A61K 31/4725 

1-2015-01756 43748 25.09.2015 11.05.2016     G06T 5/50 

1-2015-01757 45346 25.01.2016 26.04.2016     A61K 38/39 

1-2015-01760 44127 26.10.2015 10.05.2016     C12N 15/11 

1-2015-01769 44518 25.11.2015 13.05.2016     B22D 41/02 

1-2015-01772 43753 25.09.2015 28.04.2016     A61K 9/00 

1-2015-01794 43095 27.07.2015 09.05.2016     A23L 1/304 

1-2015-01801 44519 25.11.2015 04.05.2016     A61J 1/14 

1-2015-01802 44877 25.12.2015 28.04.2016     C07D 417/08 

1-2015-01806 43097 27.07.2015 25.04.2016     C07D 487/04 

1-2015-01832 43764 25.09.2015 20.05.2016     A61K 31/575 

1-2015-01845 43446 25.08.2015 06.05.2016     C07D 401/12 

1-2015-01854 44138 26.10.2015 10.05.2016     A61K 31/353 

1-2015-01869 44523 25.11.2015 11.05.2016     C07C 51/12 

1-2015-01891 43462 25.08.2015 10.05.2016     C22C 38/50 
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1-2015-01895 43776 25.09.2015 20.05.2016     A61K 38/09 

1-2015-01897 44889 25.12.2015 27.04.2016     C07D 495/12 

1-2015-01899 44144 26.10.2015 28.04.2016     C25B 11/04 

1-2015-01904 43466 25.08.2015 06.05.2016     C01B 33/18 

1-2015-01920 44529 25.11.2015 13.05.2016     A61K 31/513 

1-2015-01925 43784 25.09.2015 27.04.2016     B08B 3/04 

1-2015-01927 44530 25.11.2015 16.05.2016     A24D 1/00 

1-2015-01947 44896 25.12.2015 04.05.2016     A61K 8/365 

1-2015-01956 43794 25.09.2015 16.05.2016     A46B 5/00 

1-2015-01958 43795 25.09.2015 23.05.2016     C07D 453/02 

1-2015-01965 44531 25.11.2015 05.05.2016     F21V 21/00 

1-2015-01979 44152 26.10.2015 25.04.2016     H04N 19/86 

1-2015-01980 43800 25.09.2015 04.05.2016     E04D 3/38 

1-2015-01982 43484 25.08.2015 19.05.2016     H05B 37/02 

1-2015-02030 43814 25.09.2015 06.05.2016     C23C 14/08 

1-2015-02041 43819 25.09.2015 12.05.2016     B63B 29/18 

1-2015-02048 43821 25.09.2015 20.05.2016     A24F 47/00 

1-2015-02062 43824 25.09.2015 16.05.2016     A61K 31/445 

1-2015-02066 43825 25.09.2015 27.04.2016     C03B 9/16 

1-2015-02082 44909 25.12.2015 10.05.2016     A61K 9/20 

1-2015-02093 44178 26.10.2015 28.04.2016     C07K 16/28 

1-2015-02113 44538 25.11.2015 12.05.2016     B29C 47/22 

1-2015-02115 43513 25.08.2015 06.05.2016     G02F 1/133 

1-2015-02122 44915 25.12.2015 20.05.2016     C07D 403/04 

1-2015-02125 45357 25.01.2016 20.05.2016     C07K 16/22 

1-2015-02137 43516 25.08.2015 16.05.2016     G02B 27/22 

1-2015-02138 45358 25.01.2016 25.04.2016     B60Q 1/34 

1-2015-02149 43845 25.09.2015 19.05.2016     A46B 11/00 

1-2015-02150 43846 25.09.2015 28.04.2016     F16G 5/16 

1-2015-02227 45366 25.01.2016 24.05.2016     C07K 1/18 

1-2015-02229 45367 25.01.2016 04.05.2016     A61K 31/495 

1-2015-02243 44553 25.11.2015 20.05.2016     G09B 5/08 

1-2015-02246 43530 25.08.2015 25.04.2016     A61K 31/553 

1-2015-02290 43881 25.09.2015 24.05.2016     H01M 2/38 

1-2015-02347 44229 26.10.2015 10.05.2016     A23L 1/29 

1-2015-02356 43540 25.08.2015 05.05.2016     A61K 9/14 

1-2015-02370 43901 25.09.2015 20.05.2016     A24D 1/02 

1-2015-02374 44233 26.10.2015 05.05.2016     C08G 59/40 

1-2015-02382 43542 25.08.2015 24.05.2016     C07C 235/40 

1-2015-02385 44237 26.10.2015 20.05.2016     B65D 35/22 

1-2015-02386 44238 26.10.2015 20.05.2016     B65D 35/22 

1-2015-02387 44239 26.10.2015 23.05.2016     A46B 11/00 

1-2015-02395 44935 25.12.2015 19.05.2016     F26B 15/12 

1-2015-02411 44572 25.11.2015 13.05.2016     C07D 487/04 

1-2015-02428 44576 25.11.2015 24.05.2016     C07K 16/28 

1-2015-02435 44253 26.10.2015 06.05.2016     H04N 5/445 

1-2015-02438 44255 26.10.2015 06.05.2016     C08J 3/20 

1-2015-02439 43543 25.08.2015 11.05.2016     C07D 403/12 

1-2015-02505 44942 25.12.2015 25.04.2016     B32B 5/02 

1-2015-02519 43943 25.09.2015 13.05.2016     B01F 7/04 
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1-2015-02524 43544 25.08.2015 16.05.2016     C07D 403/12 

1-2015-02538 43949 25.09.2015 29.04.2016     C21B 5/06 

1-2015-02546 44280 26.10.2015 28.04.2016     E04B 1/86 

1-2015-02552 46856 25.05.2016 13.05.2016     F16K 5/06 

1-2015-02565 44285 26.10.2015 06.05.2016     F16L 15/00 

1-2015-02608 44950 25.12.2015 16.05.2016     E04C 3/08 

1-2015-02617 44952 25.12.2015 20.05.2016     B62K 19/02 

1-2015-02620 44302 26.10.2015 25.04.2016     B65G 61/00 

1-2015-02638 43975 25.09.2015 28.04.2016     C07K 16/18 

1-2015-02754 44617 25.11.2015 12.05.2016     C21B 7/22 

1-2015-02761 43989 25.09.2015 10.05.2016     D02J 1/22 

1-2015-02789 45776 25.02.2016 27.04.2016     F42D 5/06 

1-2015-02796 44972 25.12.2015 18.05.2016     A61P 37/00 

1-2015-02810 44352 26.10.2015 12.05.2016     A61B 5/08 

1-2015-02833 44983 25.12.2015 16.05.2016     A61K 38/00 

1-2015-02850 44986 25.12.2015 18.05.2016     B21K 1/46 

1-2015-02861 44363 26.10.2015 20.05.2016     H04W 88/02 

1-2015-02869 44990 25.12.2015 20.05.2016     C01B 21/26 

1-2015-02875 44649 25.11.2015 24.05.2016     B41F 17/22 

1-2015-02919 44661 25.11.2015 25.04.2016     E01B 3/44 

1-2015-02981 44667 25.11.2015 24.05.2016     C07D 295/096 

1-2015-02990 44668 25.11.2015 10.05.2016     D05B 23/00 

1-2015-03021 45010 25.12.2015 16.05.2016     E04B 9/06 

1-2015-03045 44680 25.11.2015 09.05.2016     G01B 15/02 

1-2015-03058 46189 25.03.2016 29.04.2016     B60Q 1/00 

1-2015-03063 45019 25.12.2015 11.05.2016     B63B 21/16 

1-2015-03175 45815 25.02.2016 27.04.2016     C10L 5/44 

1-2015-03176 44709 25.11.2015 05.05.2016     F16K 31/68 

1-2015-03183 45436 25.01.2016 04.05.2016     C05G 3/00 

1-2015-03197 44719 25.11.2015 19.05.2016     H01L 31/042 

1-2015-03445 46522 25.04.2016 10.05.2016     E04H 17/16 

1-2015-03540 45145 25.12.2015 17.05.2016     C07D 401/04 

1-2015-03614 45501 25.01.2016 16.05.2016     B02C 7/00 

1-2015-03630 45170 25.12.2015 28.04.2016     B22D 46/00 

1-2015-03690 45873 25.02.2016 10.05.2016     A43B 1/00 

1-2015-03751 45888 25.02.2016 24.05.2016     C07D 487/04 

1-2015-03860 45903 25.02.2016 23.05.2016     A23C 19/08 

1-2015-03951 46895 25.05.2016 05.05.2016     B62K 19/02 

1-2015-03987 45574 25.01.2016 10.05.2016     A47K 7/04 

1-2015-03988 45575 25.01.2016 10.05.2016     A47K 7/04 

1-2015-04093 45941 25.02.2016 24.05.2016     H04W 92/02 

1-2015-04703 46078 25.02.2016 28.04.2016     G02F 1/1335 

1-2015-04758 46373 25.03.2016 16.05.2016     A47C 7/62 

1-2015-04783 46972 25.05.2016 05.05.2016     A61K 38/17 

1-2015-04925 46408 25.03.2016 17.05.2016     A23L 3/3508 

1-2016-00735 47225 25.05.2016 05.05.2016     F24F 13/12 

2-2016-00017 02998 25.04.2016 12.05.2016     A01G 9/12 
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Phần vii 
 

sửa đổi đơn  
 

 

a - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký sáng chế  

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2295/ TB-SHTT, ngày 31/03/2016  

(210)  Số đơn: 1-2013-03286  (220) Ngày nộp đơn 18/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư A Hòa (A HOA LAW OFFICE) 

181/3 Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2296/ TB-SHTT, ngày 31/03/2016  

(210)  Số đơn: 1-2016-00240  (220) Ngày nộp đơn 19/01/2016 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thửa đất 469, đường ĐT 747B, tổ 6, khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2297/ TB-SHTT, ngày 31/03/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2015-04308 09/11/2015 

1-2015-04916 23/12/2015 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Thửa đất 469, đường ĐT 747B, tổ 6, khu phố Khánh Vân, phường Khánh Bình, thị xã Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2298/ TB-SHTT, ngày 31/03/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-03338 07/04/2011 
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1-2013-00053 15/07/2011 

1-2013-01317 20/10/2011 

1-2013-01318 20/10/2011 

1-2013-01319 20/10/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD.) 
Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

Địa chỉ chính xác của chủ đơn là: P.O. Box 1461 Minneapolis, Minnesota 55440, United 
States of America 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2299/ TB-SHTT, ngày 31/03/2016  

(210)  Số đơn: 1-2010-01952  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2300/ TB-SHTT, ngày 31/03/2016  

(210)  Số đơn: 1-2009-01609  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2301/ TB-SHTT, ngày 31/03/2016  

(210)  Số đơn: 1-2011-00614  (220) Ngày nộp đơn 07/08/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N INTERNATIONAL CO., LTD.) 

Phòng 2303, tầng 23, 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2302/ TB-SHTT, ngày 31/03/2016  

(210)  Số đơn: 1-2013-01849  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2011 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

METHOD PRODUCTS, PBC (US) 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2304/ TB-SHTT, ngày 31/03/2016  

(210)  Số đơn: 1-2014-00090  (220) Ngày nộp đơn 09/11/2014 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả sáng chế 

Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách tác giả khác: 

Tên đầy đủ: Helge Krogerus 
Địa chỉ: Katariinankatu 10 B21, FI-28100 Pori, Finland 

Quốc tịch: Phần Lan 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2551/ TB-SHTT, ngày 07/04/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2009-01121 30/10/2007 

1-2012-02763 18/02/2011 

1-2012-02810 23/02/2011 

1-2012-03377 13/04/2011 

1-2012-03378 13/04/2011 

1-2013-00627 11/08/2011 

1-2013-00745 09/08/2011 

1-2013-00750 10/08/2011 

1-2013-00925 26/08/2011 

1-2013-01094 16/09/2011 

1-2013-01095 08/09/2011 

1-2013-01353 30/09/2011 

1-2013-01359 30/09/2011 
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1-2013-02793 22/02/2012 

1-2014-02934 04/02/2013 

1-2014-04085 07/05/2013 

1-2014-04086 07/05/2013 

1-2015-00048 14/05/2013 

1-2015-03561 16/09/2011 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N INTERNATIONAL CO., LTD.) 

Phòng 2303, tầng 23, 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Địa chỉ chính xác của chủ đơn là: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, 

United States of America 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2552/ TB-SHTT, ngày 07/04/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2010-00620 15/08/2008 

1-2010-01382 30/10/2008 

1-2010-01527 13/11/2008 

1-2010-01926 09/01/2009 

1-2010-01928 14/01/2009 

1-2010-02319 30/01/2009 

1-2010-02325 28/01/2009 

1-2010-02831 24/03/2009 

1-2010-02857 26/03/2009 

1-2010-02858 26/03/2009 

1-2010-02931 27/03/2009 
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1-2010-03240 01/05/2009 

1-2010-03538 09/06/2009 

1-2011-00020 05/06/2009 

1-2011-00180 19/06/2009 

1-2011-00222 23/06/2009 

1-2011-00613 07/08/2009 

1-2011-00684 12/08/2009 

1-2011-00687 12/08/2009 

1-2011-01150 29/09/2009 

1-2011-01151 29/09/2009 

1-2011-01895 11/12/2009 

1-2011-02380 09/02/2010 

1-2011-02875 10/10/2008 

1-2011-02876 10/10/2008 

1-2011-02902 17/02/2010 

1-2011-02905 17/02/2010 

1-2011-03142 20/04/2010 

1-2011-03146 21/04/2010 

1-2011-03209 04/05/2010 

1-2011-03436 11/05/2010 

1-2012-00029 04/06/2010 

1-2012-00091 11/06/2010 

1-2012-00162 22/06/2010 

1-2012-00562 04/08/2010 

1-2012-00577 06/08/2010 

1-2012-01031 15/09/2010 
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1-2012-01200 01/10/2007 

1-2012-01255 05/10/2010 

1-2012-01333 12/10/2010 

1-2012-01408 03/10/2007 

1-2012-01518 21/08/2007 

1-2012-02251 23/12/2010 

1-2012-02488 24/01/2011 

1-2012-03262 13/04/2011 

1-2012-03278 13/08/2008 

1-2012-03365 11/04/2011 

1-2012-03397 15/04/2011 

1-2012-03415 15/04/2011 

1-2013-00152 16/06/2011 

1-2013-00172 17/06/2011 

1-2013-00628 25/07/2011 

1-2013-01177 22/09/2011 

1-2013-01297 13/11/2008 

1-2013-01915 07/12/2011 

1-2013-01916 30/11/2011 

1-2013-01982 14/11/2008 

1-2013-01983 10/10/2008 

1-2013-01984 10/10/2008 

1-2013-01999 30/11/2011 

1-2013-02301 14/12/2011 

1-2013-02455 05/01/2012 

1-2013-02529 18/01/2012 
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1-2013-02606 12/01/2012 

1-2013-02608 20/01/2012 

1-2013-02609 20/01/2012 

1-2013-02610 20/01/2012 

1-2013-02611 20/01/2012 

1-2013-02795 02/09/2008 

1-2013-02904 07/03/2012 

1-2013-02982 22/02/2012 

1-2013-03002 19/09/2008 

1-2013-03006 23/02/2012 

1-2013-03127 01/02/2012 

1-2013-03128 03/10/2008 

1-2013-03129 09/03/2012 

1-2013-03161 07/03/2012 

1-2013-03162 07/03/2012 

1-2013-03278 29/02/2012 

1-2013-03661 20/04/2012 

1-2013-03883 04/05/2012 

1-2013-03993 18/05/2012 

1-2013-03994 18/05/2012 

1-2013-04138 31/05/2012 

1-2013-04141 12/06/2012 

1-2014-00025 01/06/2012 

1-2014-00069 08/06/2012 

1-2014-00141 19/06/2012 

1-2014-00205 05/06/2012 
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1-2014-00206 05/06/2012 

1-2014-00223 29/06/2012 

1-2014-00268 22/06/2012 

1-2014-00293 29/06/2012 

1-2014-00384 10/07/2012 

1-2014-00386 17/07/2012 

1-2014-00387 10/07/2012 

1-2014-00518 18/07/2012 

1-2014-00533 17/07/2012 

1-2014-00643 26/07/2012 

1-2014-00720 03/08/2012 

1-2014-00878 20/08/2012 

1-2014-00967 22/08/2012 

1-2014-01240 15/08/2012 

1-2014-01307 20/09/2012 

1-2014-01308 20/09/2012 

1-2014-01309 20/09/2012 

1-2014-01310 20/09/2012 

1-2014-01311 20/09/2012 

1-2014-01312 20/09/2012 

1-2014-01386 23/06/2009 

1-2014-01387 28/09/2012 

1-2014-01389 01/10/2012 

1-2014-01639 19/10/2012 

1-2014-01690 24/10/2012 

1-2014-01691 26/10/2012 
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1-2014-01780 31/10/2012 

1-2014-01786 01/11/2012 

1-2014-01824 02/11/2012 

1-2014-01825 01/11/2012 

1-2014-01826 06/11/2012 

1-2014-01827 06/11/2012 

1-2014-01828 02/11/2012 

1-2014-01871 07/11/2012 

1-2014-01872 05/10/2012 

1-2014-01873 05/10/2012 

1-2014-01875 07/11/2012 

1-2014-01876 05/10/2012 

1-2014-02161 30/11/2012 

1-2014-02162 30/11/2012 

1-2014-02432 11/12/2012 

1-2014-02521 20/12/2012 

1-2014-02681 09/01/2013 

1-2014-02707 11/01/2013 

1-2014-02708 11/01/2013 

1-2014-02717 11/01/2013 

1-2014-02741 11/12/2012 

1-2014-02742 19/12/2012 

1-2014-02743 19/12/2012 

1-2014-02744 18/01/2013 

1-2014-02981 07/02/2013 

1-2014-03450 14/03/2013 
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1-2014-03451 14/03/2013 

1-2014-03471 19/03/2013 

1-2014-03509 13/03/2013 

1-2014-03670 02/04/2013 

1-2014-03689 26/02/2013 

1-2014-03690 26/02/2013 

1-2014-03701 19/03/2013 

1-2014-03754 02/04/2013 

1-2014-03755 05/04/2013 

1-2014-03756 26/02/2013 

1-2014-03817 15/04/2013 

1-2014-03868 11/04/2013 

1-2014-03870 09/04/2013 

1-2014-03950 25/04/2013 

1-2014-03951 26/04/2013 

1-2015-00385 02/07/2013 

1-2015-00404 27/08/2009 

1-2015-01370 27/08/2013 

1-2015-01371 21/09/2012 

1-2015-01372 14/08/2013 

1-2015-01459 18/09/2013 

1-2015-01460 18/09/2013 

1-2015-01461 18/09/2013 

1-2015-01462 20/08/2013 

1-2015-01463 20/08/2013 

1-2015-01464 23/09/2013 
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1-2015-01465 23/09/2013 

1-2015-01466 23/09/2013 

1-2015-01467 23/09/2013 

1-2015-01468 23/09/2013 

1-2015-01469 23/09/2013 

1-2015-01521 20/09/2013 

1-2015-01524 11/09/2013 

1-2015-01525 01/10/2013 

1-2015-01526 18/09/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N INTERNATIONAL CO., LTD.) 

Phòng 2303, tầng 23, 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Địa chỉ chính xác của chủ đơn là: Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse 

Drive, San Diego, California 92121, United States of America 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2553/ TB-SHTT, ngày 07/04/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-00019 05/06/2009 

1-2011-03145 23/03/2010 

1-2011-03547 19/05/2010 

1-2013-00133 15/06/2011 

1-2013-03160 07/03/2012 

1-2014-03671 14/03/2013 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N INTERNATIONAL CO., LTD.) 

Phòng 2303, tầng 23, 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

Địa chỉ chính xác của chủ đơn là: Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse 

Drive, San Diego, California 92121, United States of America 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2554/ TB-SHTT, ngày 07/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2013-02991  (220) Ngày nộp đơn 23/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

KOKUYO CO., LTD. (JP) 

6-1-1, Oimazato-minami, Higashinari-ku, Osaka-Shi, Osaka, 537-8686 Japan 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2555/ TB-SHTT, ngày 07/04/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-03286 27/03/2013 

1-2014-03287 27/03/2013 

1-2015-00479 14/08/2013 

1-2015-00480 14/08/2013 

1-2015-00631 29/08/2012 

1-2015-01602 02/12/2013 

1-2015-02163 27/01/2014 

1-2015-03360 13/03/2014 

1-2015-04547 27/05/2014 

1-2016-00048 02/07/2014 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, the Netherlands 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2557/ TB-SHTT, ngày 07/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2015-02711  (220) Ngày nộp đơn 24/07/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế 

 Địa chỉ của chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế mới là: 

Đội 3 thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2558/ TB-SHTT, ngày 07/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2015-02487  (220) Ngày nộp đơn 04/08/2008 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  

 Tên chủ đơn mới là: 

 Vetagro International Srl (IT) 
 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2809/ TB-SHTT, ngày 14/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2015-00921  (220) Ngày nộp đơn 19/11/2009 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn  

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Forum Pharmaceuticals Inc. (US) 
 225 Second Avenue, Waltham, Massachusetts 02451, U.S.A 
 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2810/ TB-SHTT, ngày 14/04/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-03676 17/05/2011 

1-2014-02528 17/05/2011 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chủ đơn mới là: 

 Forum Pharmaceuticals Inc. (US) 
 225 Second Avenue, Waltham, Massachusetts 02451, U.S.A 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2811/ TB-SHTT, ngày 14/04/2016  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00774 11/03/2014 

1-2014-01096 04/04/2014 

1-2014-04311 23/12/2014 

1-2015-01523 27/04/2015 

 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả sáng chế 

 Bổ sung 02 tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác: 

1. Tên đầy đủ: Trần Lê Quan (VN) 
Địa chỉ: 55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Quốc tịch: Việt Nam 

2. Tên đầy đủ: Trần Lê Quân (VN) 
Địa chỉ: 55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 Quốc tịch: Việt Nam 
 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2813/ TB-SHTT, ngày 14/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2013-00946  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  

 Tên chủ đơn mới là: 

 STEMCENTRX, INC. (US) 
 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2814/ TB-SHTT, ngày 14/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2015-04431  (220) Ngày nộp đơn 15/05/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 701 Gateway Boulevard, Suite 300, South San Francisco, California 94080, United States of 
America 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2818/ TB-SHTT, ngày 14/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2015-02388  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD.) 
 Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3225/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2008-02025 18/12/2006 

1-2009-00827 03/08/2007 

1-2010-00535 01/08/2008 

 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chủ đơn mới là: 

 1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, Osaka, Japan 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3226/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00508 11/07/2012 

1-2014-00860 11/07/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3227/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2011-03016  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3228/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00135 11/01/2013 

1-2014-00968 27/07/2012 

1-2014-01870 29/08/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3229/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2014-03537  (220) Ngày nộp đơn 22/03/2013 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 7748 E. Phantom Way, Scottsdale, AZ 85255, United States of Ameirca 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3230/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2013-03527  (220) Ngày nộp đơn 07/11/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 LOTTE FINE CHEMICAL CO., LTD. (KR) 

19, Yeocheon-ro 217 beon-gil, Nam-gu, Ulsan, 44714, Korea 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3231/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2015-01626 22/07/2013 

1-2015-04286 30/05/2014 

 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

  Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. (KR) 

19, Yeocheon-ro 217beon-gil, Nam-gu, Ulsan, 44714, Republic of Korea 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3232/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 1-2014-04379  (220) Ngày nộp đơn 27/12/2014 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Đại Thuận Đạt (VN) 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3602/ TB-SHTT, ngày 12/05/2016  

(210)  Số đơn: 1-2016-00058  (220) Ngày nộp đơn 06/02/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Số 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3603/ TB-SHTT, ngày 12/05/2016  

(210)  Số đơn: 1-2014-01040  (220) Ngày nộp đơn 11/07/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 
LTD.) 

 Phòng 101, tòa nhà 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3604/ TB-SHTT, ngày 12/05/2016  

(210)  Số đơn: 1-2009-02137  (220) Ngày nộp đơn 27/08/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD.) 

Phòng 308-310, tầng 3, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3605/ TB-SHTT, ngày 12/05/2016  

(210)  Số đơn: 1-2011-00224  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2009 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Quốc tế D&N (D&N INTERNATIONAL CO., LTD.) 
 Phòng 2303, tầng 23, 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3606/ TB-SHTT, ngày 12/05/2016  

(210)  Số đơn: 1-2012-00437  (220) Ngày nộp đơn 20/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 HUYNHDAI STEEL COMPANY (KR) 
#63, Jungbongdae-ro, Dong-gu, Incheon Metropolitan City (Songhyoeon-dong), Republic 
of Korea 

 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3608/ TB-SHTT, ngày 12/05/2016  

(210)  Số đơn: 1-2015-04849  (220) Ngày nộp đơn 12/08/2014 

Mục sửa đổi: Tên tác giả sáng chế 

Tên của tác giả sáng chế BORGES, Ana (CH) được sửa thành: 

ANA CAROLINA BORGES DE COURAÇA (CH) 
 

 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3609/ TB-SHTT, ngày 12/05/2016  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2012-01041 16/04/2012 
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1-2012-01042 16/04/2012 

1-2012-01044 16/04/2012 

1-2012-01045 16/04/2012 

1-2012-01047 16/04/2012 

1-2012-01048 16/04/2012 

1-2012-01049 16/04/2012 

1-2012-01050 16/04/2012 

1-2012-01051 16/04/2012 

1-2012-01052 16/04/2012 

1-2013-02705 29/08/2013 

1-2013-03751 27/11/2013 

1-2014-01798 02/06/2014 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 
 

 Tên của chủ đơn ALSTOM Technology Ltd. (CH) được sửa thành: 

 General Electric Technology GmbH (CH) 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3619/ TB-SHTT, ngày 12/05/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-03388 06/05/2010 

1-2013-03873 06/05/2010 

1-2014-00296 28/06/2012 

1-2014-01874 08/11/2012 

 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 Phòng số 05, tầng 15, tòa nhà Harec, 4A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, 

thành phố Hà Nội 
 

______________________________________________________________________________ 

 
b - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp hữu ích  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2305/ TB-SHTT, ngày 31/03/2016  

(210)  Số đơn: 2-2012-00211  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2012 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH Masterbrand (Masterbrand) 
 57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
 

______________________________________________________________________________ 

 
c - Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký giải pháp kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2306/ TB-SHTT, ngày 31/03/2016  

(210)  Số đơn: 3-2013-01440  (220) Ngày nộp đơn 20/09/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 KOKUYO CO., LTD. (JP) 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2816/ TB-SHTT, ngày 14/04/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-02336  (220) Ngày nộp đơn 18/12/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Nhất An (INVESTONE) 

Phòng 6, tầng 6 (Tháp B), tòa nhà CTM Complex, 139 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3233/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

3-2015-00038 08/01/2015 
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3-2015-01488 31/08/2015 

3-2015-01489 31/08/2015 

 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Đại Thuận Đạt (VN) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3234/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-01263  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

 Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty KI BA – (TNHH) (VN) 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3235/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-01146  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ  chủ đơn mới là: 

 Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ HIDICO (VN) 
 Số 01-03 Hồ Biểu Chánh, khu 500 căn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3236/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 3-2015-01147  (220) Ngày nộp đơn 13/07/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

 Tên và địa chỉ  chủ đơn mới là: 

 Công ty Cổ phần Khoa học công nghệ HIDICO (VN) 
 Số 01-03 Hồ Biểu Chánh, khu 500 căn, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3554/ TB-SHTT, ngày 11/05/2016  
 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

3-2015-00820 29/05/2015 

3-2015-00821 29/05/2015 
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Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế (INDOCHINE COUNSEL) 
Phòng 305, tầng 3 Centec Tower, số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

___________________________________________________________________________ 

 

d- Ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu  
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2889/ TB-SHTT, ngày 19/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-30541  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
   (Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3100/ TB-SHTT, ngày 27/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-34324  (220) Ngày nộp đơn 07/12/2015 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn 

Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty cổ phần thực phẩm Dairicare 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3249/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-00269  (220) Ngày nộp đơn 06/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

 Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Biệt thự C3-NO8B, khu đô thị mới dịch vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3250/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-05480  (220) Ngày nộp đơn 12/03/2015 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm 

 Giới hạn danh mục sản phẩm mới là: 

Nhóm 03: Chế phẩm trang điểm và chế phẩm làm đẹp 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3252/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-30626  (220) Ngày nộp đơn 25/12/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
   (Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3253/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-15348  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH tư vấn Aliatlegal 

L14-08B, tầng 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ 

Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3255/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-02665  (220) Ngày nộp đơn 04/02/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần quản lý quỹ Phú Hưng 

Tầng 5, tòa nhà Crescent Residence 3, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ 

Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3256/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-02666  (220) Ngày nộp đơn 04/02/2013 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần quản lý quỹ Phú Hưng 

Tầng 5, tòa nhà Crescent Residence 3, 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ 

Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3257/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-13983  (220) Ngày nộp đơn 02/06/2015 
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Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm 

- Loại bỏ sản phẩm “sáp để làm rụng lông” khỏi danh mục yêu cầu đăng ký; 
- Giới hạn danh mục thành “Chế phẩm lô hội dùng cho mục đích mỹ phẩm; xà phòng chống 

đổ mồ hôi; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân thể]; hương liệu [tinh dầu]; xà 
phòng vệ sinh dạng bánh; xà phòng bánh; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; kem 
mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm; nước thơm cô-lô-nhơ; nước thơm để xức sau khi 
tắm; nước thơm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang; 
dầu dùng cho mục đích vệ sinh thân thể, mục đích trang điểm; dầu dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; nước hoa; chế phẩm chống nắng, tất cả các sản phẩm kể trên không bao gồm các sản 
phẩm liên quan đến tóc”. 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3259/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2007-12849  (220) Ngày nộp đơn 09/07/2007 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, U.S.A 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3260/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-00621  (220) Ngày nộp đơn 09/01/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
        (Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3261/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-00621  (220) Ngày nộp đơn 09/01/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 1081 ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3262/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-10203  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
        (Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3263/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-14204  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3264/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-17846  (220) Ngày nộp đơn 01/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 

Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thủy, phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3265/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-23500  (220) Ngày nộp đơn 01/10/2014 

Mục sửa đổi: Giới hạn danh mục sản phẩm 

 Giới hạn danh mục sản phẩm mới là: 

Loại bỏ “dược phẩm” khỏi danh mục yêu cầu đăng ký 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3266/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-17665  (220) Ngày nộp đơn 06/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trường Xuân 

Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3267/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-26526  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 
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 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Trường Xuân 

Tầng 2, số 148 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3268/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-33343  (220) Ngày nộp đơn 26/11/2015 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 

 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

  

Comfort hương nước hoa thiên nhiên 
  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3269/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-06463  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Vương Thịnh 
810 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3270/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-06464  (220) Ngày nộp đơn 24/03/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Vương Thịnh 
810 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3271/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

 

(210) Số đơn  (220) Ngày nộp đơn 

4-2014-16741 22/07/2014 

4-2014-16742 22/07/2014 

4-2014-16745 22/07/2014 
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Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH phát triển và đầu tư Nhiệt Đới 

 Phòng 1319, lầu 13, Kumho Asiana Plaza, số 39, Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. 

Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3272/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-30262  (220) Ngày nộp đơn 30/10/2015 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
      (Lầu 5) 2A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3273/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-03686  (220) Ngày nộp đơn 27/02/2014 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 245H đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3275/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-14447  (220) Ngày nộp đơn 05/06/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số nhà 29, ngõ 424 đường Trần Khát Chân, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3276/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-15166  (220) Ngày nộp đơn 12/06/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Số nhà 29, ngõ 424 đường Trần Khát Chân, phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3277/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-24682  (220) Ngày nộp đơn 23/10/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Ambys Hà Nội 
 Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3281/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-19264  (220) Ngày nộp đơn 18/08/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH T&T Invenmark Sở hữu trí tuệ Quốc tế 
 Phòng 101 số 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3282/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-13744  (220) Ngày nộp đơn 01/06/2015 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ chủ đơn 

Tên và địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần Bata 

Số 1, ngách 46/19, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành 

phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3283/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-08921  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2014 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp 

 Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh 
  Số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3284/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2014-08921  (220) Ngày nộp đơn 24/04/2014 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu  

Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3285/ TB-SHTT, ngày 29/04/2016  

(210)  Số đơn: 4-2015-30087  (220) Ngày nộp đơn 29/10/2015 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn 

Địa chỉ chủ đơn mới là: 

 Số 95 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3848/ TB-SHTT, ngày 20/05/2016  

(210)  Số đơn: 4-2013-20050  (220) Ngày nộp đơn 03/09/2013 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp, loại nhãn hiệu 

1. Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH MTV Kim Bắc Việt 

 Phòng 6, tầng 1, C/c 73/8 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 2. Loại nhãn hiệu yêu cầu đăng ký: 

 “Nhãn hiệu chứng nhận” 
 

_____________________________________________________________________________ 
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Phần VIii 
 
 

chuyển giao đơn 
 

 

   
a- Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký sáng chế 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2287/TB-SHTT, ngày 31/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2010-00677  (220) Ngày nộp đơn: 16/09/2008 

Bên chuyển giao:        
 BASF SE  (DE) 
67056 Ludwigshafen, Germany 

Bên  nhận chuyển giao:  

BAYER CROPSCIENCE LP (US) 

 2 T.W. Alexander Drive, Room 1115, P.O. Box 12014, Research Triangle Park, NC 27709, 
United States of America 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2288/TB-SHTT, ngày 31/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2012-00115  (220) Ngày nộp đơn: 13/01/2012 

Bên chuyển giao:        
 CALPIS CO., LTD. (JP) 
4-1, Ebisu-Minami 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1500022, Japan 
Bên được chuyển giao:  
ASAHI SOFT DRINKS CO., LTD. (JP) 

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku Tokyo 130-8602, Japan 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2289/TB-SHTT, ngày 31/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-01169  (220) Ngày nộp đơn: 12/09/2012 

Bên chuyển giao:        
MERIAL LIMITED (US) 
3239 Satellite Blvd., Duluth, GA 30096, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
MERIAL, INC. (US) 
3239 Satellite Blvd., Bldg. 500, Duluth, Georgia 30096, United States of America 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2290/TB-SHTT, ngày 31/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-02966  (220) Ngày nộp đơn: 31/01/2013 

Bên chuyển giao:        
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MERIAL LIMITED (US) 
3239 Satellite Blvd., Duluth, GA 30096, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
MERIAL, INC. (US) 
3239 Satellite Blvd., Bldg. 500, Duluth, Georgia 30096, United States of America 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2291/TB-SHTT, ngày 31/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-02715  (220) Ngày nộp đơn: 14/08/2014 

Bên chuyển giao:        
MERIAL LIMITED (US) 
3239 Satellite Blvd., Duluth, GA 30096, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
MERIAL, INC. (US) 
3239 Satellite Blvd., Bldg. 500, Duluth, Georgia 30096, United States of America 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2292/TB-SHTT, ngày 31/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-03144  (220) Ngày nộp đơn: 22/09/2014 

Bên chuyển giao:        
MERIAL LIMITED (US) 
3239 Satellite Blvd., Duluth, GA 30096, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
MERIAL, INC. (US) 
3239 Satellite Blvd., Bldg. 500, Duluth, Georgia 30096, United States of America 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2293/TB-SHTT, ngày 31/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2012-02190  (220) Ngày nộp đơn: 09/09/2010 

Bên chuyển giao:        
CALPIS CO., LTD. (JP) 
4-1, Ebisu-Minami 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0022 Japan 
Bên được chuyển giao:  
ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. (JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japan 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2294/TB-SHTT, ngày 31/03/2016 

(210)  Số đơn: 1-2012-03582  (220) Ngày nộp đơn: 09/06/2011 

Bên chuyển giao:        
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NISSAN MOTOR COMPANY LIMITED (JP) 
2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8623, Japan 
Bên được chuyển giao:  
ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION (JP) 
1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION (JP) trở thành chủ đơn duy nhất 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2549/TB-SHTT, ngày 07/04/2016 

(210)  Số đơn: 1-2013-02254  (220) Ngày nộp đơn: 19/07/2013 

Bên chuyển giao:        
CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 
330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea  
Bên được chuyển giao:  
AU CO., LTD. (KR) 
#302-808, 397, Seokcheon-ro, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
Au Co., Ltd. (KR) trở thành chủ đơn duy nhất 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2819/TB-SHTT, ngày 14/04/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-00689  (220) Ngày nộp đơn: 14/03/2011 

Bên chuyển giao:        
DYNEA OY (FI) 
Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki, Finland 
Bên được chuyển giao:  
DYNEA AS (NO) 
Svelleveien 33, 2001 Lillestrom, Norway 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2819/TB-SHTT, ngày 14/04/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-00689  (220) Ngày nộp đơn: 14/03/2011 

Bên chuyển giao:        
DYNEA OY (FI) 
Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki, Finland 
Bên được chuyển giao:  
DYNEA AS (NO) 
Svelleveien 33, 2001 Lillestrom, Norway 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2820/TB-SHTT, ngày 14/04/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-00774 11/03/2014 
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1-2014-01096 04/04/2014 

1-2014-04311 23/12/2014 

1-2015-01523 27/04/2015 

 

 

 Bên chuyển giao:  

Trần Kim Qui (VN) 
Địa chỉ: 55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

1. Trần Lê Quan (VN) 
Địa chỉ: 55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Lê Quân (VN) 
 Địa chỉ: 55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Kim Qui (VN), Trần Lê Quan (VN) và Trần Lê Quân (VN) là đồng chủ đơn 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2821/TB-SHTT, ngày 14/04/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2014-04190 04/05/2013 

1-2014-04191 04/05/2013 

 

 

 Bên chuyển giao:  
 J.S. STAEDTLER GMBH & CO. KG (DE) 
Moosaeckerstrasse 3, 90427 Nuernberg, Germany 
Bên được chuyển giao:  
STAEDTLER MARS GMBH & CO. KG (DE) 
Moonsaeckerstrasse 3, 90427 Nuernberg, Germany 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2822/TB-SHTT, ngày 14/04/2016 

(210)  Số đơn: 1-2015-03206  (220) Ngày nộp đơn: 31/08/2015 

Bên chuyển giao:        
THE CHEMO-SERO-THERAPEUTIC RESEARCH INSTITUTE (JP) 
1-6-1 Okubo, Kita-ku, Kumamoto-shi, Kumamoto 860-8568 Japan 
Bên được chuyển giao:  
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017 Japan 
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. (JP) trở thành chủ đơn duy nhất 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2823/TB-SHTT, ngày 14/04/2016 

(210)  Số đơn: 1-2013-00091  (220) Ngày nộp đơn: 03/06/2011 

Bên chuyển giao:        
DEWILLE, NORMANELLA, T. (US) 
2580 Clairmont Court, Columbus, Ohio 43220, USA 
Bên được chuyển giao:  
ABBOTT LABORATORIES (US) 
Dept 377/AP6P-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, United States of America 
ABBOTT LABORATORIES (US) trở thành chủ đơn duy nhất 

 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3237/TB-SHTT, ngày 29/04/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-01100  (220) Ngày nộp đơn: 01/10/2009 

Bên chuyển giao:        
INVENTURE CHEMICAL, INC. (US) 
PO BOX 861417, 202 Aime Building, University of Alabama, 720 2nd Street, Tuscaloosa, AL 
35486-0012, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
INVENTURE RENEWABLES, INC. (US) 
1616 25th Street, Tuscaloosa, AL 35401, United States of America 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3238/TB-SHTT, ngày 29/04/2016 

 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

1-2011-03421 27/05/2010 

1-2012-03905 26/05/2011 

1-2012-03906 27/05/2010 

1-2013-00813 16/09/2011 

1-2013-01680 04/11/2011 

1-2013-02178 14/12/2011 

1-2014-03136 25/02/2013 

1-2014-03981 27/05/2010 

1-2014-03982 27/05/2010 
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1-2014-03983 27/05/2010 

1-2015-00149 13/06/2013 

 

Bên chuyển giao:        
1. BAXTER INTERNATIONAL INC. (US) 
One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois 60015, United States of America 

2. BAXTER HEALTHCARE S.A. (CH) 
Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark (Opfikon), Switzerland 

Bên được chuyển giao:  

1. BAXALTA INCORPORATED (US) 
1200 Lakeside Drive, Bannockburn, IL 60015, United States of America 

2. Baxalta gmbh (CH) 
Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark, Opfikon, Switzerland 
Baxalta Incorporated (US) và Baxalta GmbH (CH) là đồng chủ đơn 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3239/TB-SHTT, ngày 29/04/2016 

(210)  Số đơn: 1-2014-00090  (220) Ngày nộp đơn: 08/06/2012 

Bên chuyển giao:        
OUTOKUMPU OYJ (FI) 
Riihitontuntie 7, FI-02200 Espoo, Finland 
Bên được chuyển giao:  
OUTOTEC OYJ (FI) 
Rauhalanpuisto 9, FI-02230, Espoo, Finland 
OUTOTEC OYJ (FI) là đồng chủ đơn với OUTOKUMPU OYJ (FI) 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3240/TB-SHTT, ngày 29/04/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-01100  (220) Ngày nộp đơn: 01/10/2009 

Bên chuyển giao:        
INVENTURE RENEWABLES, INC. (US) 
1616 25th Street, Tuscaloosa, AL 35401, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
INVENTURE INTERNATIONAL (PTE) LIMITED (SG) 
1 Goldhill Plaza, #03-39 Podium Block, 308899, Singapore 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3420/TB-SHTT, ngày 06/05/2016 

(210)  Số đơn: 1-2015-02252  (220) Ngày nộp đơn: 23/06/2015 

Bên chuyển giao:        
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Công ty Cổ phần Chế tạo máy và Sản xuất Vật liệu mới Trung Hậu (VN) 
Số 168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH Sản xuất Trung Hậu (VN) 
Số 168 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3611/TB-SHTT, ngày 12/05/2016 

(210)  Số đơn: 1-2013-03873  (220) Ngày nộp đơn: 06/05/2010 

Bên chuyển giao:        
1. Abbott gmbh & Co. KG (DE) 
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany 

2. ABBOTT LABORATORIES (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064-3500, United States of America 

Bên được chuyển giao:  

1. ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG (DE) 
Max-Planck-Ring 2a, 65205 Wiesbaden, Germany 

2. ABBVIE INC. (US) 
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 

ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG (DE) và ABBVIE INC. (US) là đồng chủ đơn. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3612/TB-SHTT, ngày 12/05/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-03388  (220) Ngày nộp đơn: 07/12/2011 

Bên chuyển giao:        
 ABBOTT LABORATORIES (US) 
100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064-3500, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
ABBVIE INC. (US) 
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States of America 
ABBVIE INC. (US) và AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG (DE) là đồng chủ đơn 

 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3613/TB-SHTT, ngày 12/05/2016 

(210)  Số đơn: 1-2009-02137  (220) Ngày nộp đơn: 12/10/2009 

Bên chuyển giao:        
 AEP ADVANCED ECOPOWER PATENTS SA (CH) 
Via Luini 12, CH-6600 Locarno, Switzerland 
Bên được chuyển giao:  

Sunchem AEP GmbH (AT) 
Seilerstätte, 16 – Wien, 1010, Austria 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3614/TB-SHTT, ngày 12/05/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-03431  (220) Ngày nộp đơn: 02/05/2010 

Bên chuyển giao:        
 BALL PACKAGING EUROPE GMBH (DE) 
Kaiserswerther Str. 115, 40880 Ratingen, Germany 
Bên được chuyển giao:  
BALL EUROPE GMBH (CH) 

Leutschenbachstrasse 52, 8050 Zürich, Switzerland 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3615/TB-SHTT, ngày 12/05/2016 

(210)  Số đơn: 1-2012-00533  (220) Ngày nộp đơn: 04/08/2010 

Bên chuyển giao:        
 BALL PACKAGING EUROPE GMBH (DE) 
Kaiserswerther Str. 115, 40880 Ratingen, Germany 
Bên được chuyển giao:  
BALL EUROPE GMBH (CH) 

Leutschenbachstrasse 52, 8050 Zürich, Switzerland 
 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3616/TB-SHTT, ngày 12/05/2016 

(210)  Số đơn: 1-2011-01597  (220) Ngày nộp đơn: 30/11/2009 

Bên chuyển giao:        
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY (US) 
4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526, United States of America 
Bên được chuyển giao:  
OLAM INTERNATIONAL LIMITED (SG) 
9 Temasek Boulevard, #11-02 Suntec Tower Two, Singapore 038989, Singapore 
 

_______________________ 
 
b- Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký giải pháp hữu ích 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2817/TB-SHTT, ngày 14/04/2016 

(210)  Số đơn: 2-2015-00426  (220) Ngày nộp đơn: 16/09/2013 
 

Bên chuyển giao:  

Trần Kim Qui (VN) 
55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên được chuyển giao:  

1. Trần Lê Quan (VN) 
55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
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2. Trần Lê Quân (VN) 
55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Trần Kim Qui (VN), Trần Lê Quan (VN) và Trần Lê Quân (VN) là đồng chủ đơn 

_______________________ 

 
c- Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3241/TB-SHTT, ngày 29/04/2016 

(210)  Số đơn: 3-2015-00992  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Công ty Cổ phần Dược phẩm GINIC (VN) 
Số 13 liền kề 10, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3242/TB-SHTT, ngày 29/04/2016 

(210)  Số đơn: 3-2015-00993  (220) Ngày nộp đơn: 25/06/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm quốc tế ABIPHA (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Công ty Cổ phần Dược phẩm GINIC (VN) 
Số 13 liền kề 10, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3618/TB-SHTT, ngày 12/05/2016 

(210)  Số đơn: 3-2014-02214  (220) Ngày nộp đơn: 18/12/2014 
 

Bên chuyển giao:  
KONECRANES PLC (FI) 
Koneenkatu 8, Hyvinkaa, 05830, Finland 
Bên được chuyển giao:  
KONECRANES GLOBAL OY (FI) 

Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää, Finland 

_______________________ 

 
d- Ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3254/TB-SHTT, ngày 29/04/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-15348  (220) Ngày nộp đơn: 04/07/2014 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 339 Tập A (06.2016) 

 

 
 

2105

Bên chuyển giao:  

Bùi Huy Long 
22 ngõ 2, phố Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần dược phẩm AZZURA 
Số 55, phố Nguyễn Phúc Lai, phường ¤ Chơ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3846/TB-SHTT, ngày 20/05/2016 
 

(210) Số đơn (220) Ngày nộp đơn 

4-2015-01960 23/01/2015 

4-2015-01961 23/01/2015 

4-2015-28182 12/10/2015 

4-2015-28183 12/10/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty TNHH sản xuất - thương mại Quảng Tuấn  

11/4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh  

Bên được chuyển giao:  

Công ty TNHH tin học & viễn thông HC-TECH 

TK 21/14 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh  
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3843/TB-SHTT, ngày 20/05/2016 

(210)  Số đơn: 4-2012-22385  (220) Ngày nộp đơn: 08/10/2012 
 

Bên chuyển giao:  

Công ty cổ phần Hùng Vương NB 

Số nhà 52, đường Lê Thái Tổ, phố Phúc Thịnh, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh 

Ninh Bình 

Bên được chuyển giao: 

Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp SHAL - Nhà máy nhôm Việt Pháp 

Số 9, đường 2, phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3844/TB-SHTT, ngày 20/05/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-27325  (220) Ngày nộp đơn: 10/11/2014 
 

Bên chuyển giao:  
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Đào Anh Tuấn 

Số 21 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

Bên được chuyển giao: 

Công ty TNHH FNBCHAIN 

Số 59 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3847/TB-SHTT, ngày 20/05/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-31024  (220) Ngày nộp đơn: 15/12/2014 
 

Bên chuyển giao:  

Nguyễn Thị Hoàng Duyên 

Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

Bên được chuyển giao:  

Phạm Trung Kiên 

Số nhà 24, đường số 8, phường Phước Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh  
 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3917/TB-SHTT, ngày 25/05/2016 

(210)  Số đơn: 4-2015-14282  (220) Ngày nộp đơn: 04/06/2015 
 

Bên chuyển giao:  

Lowara SRL, Luxembourg Branch  

11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, Luxembourg 

Bên được chuyển giao:  

Xylem IP Center S.μ r.l. 

11 Breedewues, L-1259 Senningerberg (Luxembourg) 
 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3918/TB-SHTT, ngày 25/05/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-31169  (220) Ngày nộp đơn: 16/12/2014 
 

Bên chuyển giao:  

Sabmiller International B.V.  

Schouwburgplein 30-34, 3012 CL, Rotterdam, The Netherlands  

Bên được chuyển giao:  

SABMiller International Brands Limited 

SABMiller House, Church Street West, Woking, Surrey GU21 6HS, United Kingdom 
 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3919/TB-SHTT, ngày 25/05/2016 

(210)  Số đơn: 4-2014-04541  (220) Ngày nộp đơn: 10/03/2014 
 

Bên chuyển giao:  

China Promotion Ltd (also trading as CP Exhibition)  

Room 1703 17/F Tung Wai Comm Bldg, 109 Gloucester Rd, Wanchai, Hong Kong  

Bên được chuyển giao:  

Công ty cổ phần Triển lãm Hội nghị và Quảng cáo Việt Nam 

33 phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
Do Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn hành theo Luật Sở hữu trí tuệ số 
50/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 
29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi bằng 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở 
hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 được Quốc hội 
thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009. 
Địa chỉ liên hệ: 
384-386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội, Việt Nam 
ĐT:  04. 38583069 
Fax: 04. 38588449 
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